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MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 
AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 
AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 
AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 
AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 
AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 
AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 
AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 
AR Argentina DE Germany IL Israel 
AT Austria DJ Djibouti IN India 
AU Australia DK Denmark IQ Iraq 
AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 

of) 
BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 
BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 
BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 
BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 
BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 
BH Bahrain ES Spain KE Kenya 
BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 
BJ Benin FI Finland KI Kiribati 
BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 
BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 

(Malvinas) 
KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 
BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 
BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 
BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 
BY Belarus GH Ghana LA Laos 
BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 
CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 
CF Central African 

Republic 
GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 
CH Switzerland GR Greece LR Liberia 
CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 
CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 
CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 

Islands 
LU Luxembourg PA Panama TD Chad 
LV Latvia PE Peru TG Togo 
LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 
MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 
MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 
MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 
ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 
MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 

China 
MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 

Tanzania 
MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 
MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 
MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 

America 
MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 
MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 
MV Maldives SD Sudan VA Holy see 
MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 

Grenadines 
MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 
MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 

(British) 
MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 
NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 
NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 
NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 
NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 
NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 
NO Norway SR Suriname ZM Zambia 
NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 
NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 
NZ New Zealand SY Syria   
OM Oman SZ Swaziland   
      

 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 
AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 
AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 
BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 
EP  European Patent Office (EPO) 
IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
 

 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST9 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ VĂN BẰNG BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 
 

(11) Số bằng / Số công bố đơn 
(15) Ngày cấp 
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(21) Số đơn 
(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 
(43) Ngày công bố đơn 
(45) Ngày công bố Bằng độc quyền sáng chế / Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 
(51) Phân loại sáng chế quốc tế 
(54) Tên sáng chế 
(57) Tóm tắt sáng chế 
(62) Số và ngày nộp đơn sớm hơn mà từ đó tài liệu SC/GPHI này được tách 
(67) Số đơn và ngày nộp đơn sáng chế mà đơn đó được chuyển thành đơn GPHI 
(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 
(72) Tên của tác giả 
(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền Sáng chế / Bằng độc quyền GPHI 
(74) Tên của người đại diện SHCN 
(75) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn 
(76) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn và người được cấp văn bằng bảo hộ 
(86) Ngày nộp đơn PCT, số đơn 
(87) Ngày công bố đơn PCT, số công bố 
 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST80 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 
 

(11) Số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp / Số công bố đơn 
(15) Ngày cấp 
(17) Ngày hết hạn hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
(21) Số đơn 
(22) Ngày nộp đơn 
(23) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 
(28) Số phương án yêu cầu bảo hộ 
(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên 
(43) Ngày công bố đơn 
(45) Ngày công bố bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
(51) Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp 
(54) Tên sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp 
(55) ảnh chụp / hình vẽ kiểu dáng công nghiệp 
(57) Đặc điểm khác biệt yêu cầu bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp 
(62) Số và ngày nộp đơn, số bằng độc quyền KDCN hoặc số công bố đơn liên quan đến tách đơn 
(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 
(72) Tên của tác giả KDCN 
(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền KDCN 
(74) Tên của người đại diện SHCN 
 
 
 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST60 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 
BỐ ĐƠN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ký NHÃN HIỆU HÀNG HOÁ VÀ CÁC NHÃN 

HIỆU HÀNG HOÁ ĐƯỢC BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM THEO THOẢ ƯỚC MADRID 
 

(111) Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thoả -
ước Madrid thì là số đăng bạ quốc tế) 
(116) Số đăng bạ quốc tế theo thoả ước Madrid 
(141) Ngày hết hạn hiệu lực 
(151) Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký NHHH hoặc ngày đăng bạ theo thoả ước Madrid 
(156) Ngày gia hạn đăng bạ quốc tế theo thoả ước Madrid 
(176) Thời hạn hiệu lực của đăng bạ quốc tế theo thoả ước Madrid được gia hạn 
(171) Thời hạn hiệu lực 
(210) Số đơn 
(220) Ngày nộp đơn 
(230) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 
(300) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 
(441) Ngày công bố đơn 
(510) Danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ 
(511) Phân loại quốc tế sản phẩm và dịch vụ 
(531) Phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu hàng hoá 
(540) Mẫu nhãn hiệu hàng hoá 
(551) Chỉ dẫn về hiệu lực của nhãn: nhãn tập thể 
(591) Mầu sắc bảo hộ 
(731) Tên, địa chỉ của người nộp đơn 
(732) Tên, địa chỉ của chủ nhãn hiệu hàng hoá 
(740) Tên, địa chỉ của người đại diện SHCN 
(822) Nước xuất xứ, ngày nộp đơn, số đơn 
(831) Ngày mở rộng lãnh thổ, nước được chỉ định mở rộng lãnh thổ theo thoả ước Madrid 
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Phần i 

 
đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế 

 
 
 
(11) 27252 
(21) 1-2007-02464 (51) 7 A61K  35/74,  31/702, A61P  31/00 
(22) 18.04.2006 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/NL2006/050088  18.04.2006 (87) WO2006/112714 26.10.2006 
(30) 05103247.2       21.04.2005 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.10.2008 
(71) N.V. NUTRICIA  (NL) 

Eerste Stationsstraat 186, NL-2712 HM Zoetermeer, The Netherlands 
(72) VRIESEMA, Adrianus, Johannes, Maria (NL), KNOL, Jan (NL), STAHL, Bernd (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm chứa axit uronic và các vi khuẩn có lợi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các chế phẩm chứa các vi khuẩn có lợi và các oligosaccharit axit 
uronic. Chế phẩm này có thể được sử dụng thích hợp làm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh và 
giảm hữu ích tỷ lệ nhiễm trùng.  
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(11) 27253 
(21) 1-2008-01754 (51) 7 A23L  1/40,  1/00 
(22) 07.12.2006 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/EP2006/011820 07.12.2006 (87) WO2007/068402 21.06.2007 
(30) EP05077842      12.12.2005 EP 

EP06115093      07.06.2006 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.05.2009 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) Georg ACHTERKAMP (DE), Dieter Kurt Karl ACKERMANN (DE), Chiharu INOUE 

(CN), Reinhard KOHLUS (DE), Matthias KUHN (DE) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Sản phẩm cô đặc và quy trình điều chế sản phẩm cô đặc  

  (57)    Sáng chế đề cập đến các sản phẩm cô đặc đóng gói ở dạng nước thịt cô đông để chế biến 
nước canh thang, nước xuýt, xúp, nước xốt, nước thịt hoặc sử dụng làm gia vị bao gồm 
từ 20 đến 80% nước, từ 0,5 đến 60% thành phần tạo hương vị gồm gia vị dạng rau, rau 
cỏ, thịt, cá, hoặc tôm cua; từ 3% đến 30% muối và thành phần tạo gel bao gồm tinh bột 
và geletin.  
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(11) 27254 
(21) 1-2008-01755 (51) 7 A23L  1/40,  1/00 
(22) 07.12.2006 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/EP2006/012059 07.12.2006 (87) WO2007068482  21.06.2007 
(30) EP05077842      12.12.2005 EP 

EP06115093      07.06.2006 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.05.2009 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) Georg ACHTERKAMP (DE), Dieter Kurt Karl ACKERMANN (DE), Chiharu INOUE 

(CN), Reinhard KOHLUS (DE), Matthias KUHN (DE) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Sản phẩm cô đặc đóng gói và quy trình điều chế sản phẩm cô 

đặc  
  (57)    Sáng chế đề cập đến các sản phẩm cô đặc đóng gói ở dạng nước thịt cô đông để chế biến 

nước canh thịt, nước xuýt, xúp, nước xốt, nước thịt hoặc sử dụng làm gia vị bao gồm từ 
20 đến 80% là nước, từ 0,5 đến 60% là thành phần tạo hương vị, từ 15% đến 30% là 
muối và thành phần tạo gel bao gồm xanthan và chất gôm của hạt đậu, và trong sự 
không thể thiếu của từ 0,5 đến 60% về trọng lượng là các loại gia vị, các loại rau, các 
quả, thịt, cá, các loại tôm cua, hoặc các loại hạt thông dụng.  
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(11) 27255 
(21) 1-2008-01756 (51) 7 A23L  1/40,  1/00 
(22) 07.12.2006 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/EP2006/012060 07.12.2006 (87) WO2007/068483 21.06.2007 
(30) EP05077842      12.12.2005 EP 

EP06115093      07.06.2006 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.05.2009 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) Georg ACHTERKAMP (DE), Dieter Kurt Karl ACKERMANN (DE), Chiharu INOUE 

(CN), Reinhard KOHLUS (DE), Matthias KUHN (DE) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Sản phẩm cô đặc đóng gói và quy trình chế biến sản phẩm cô 

đặc  
  (57)    Sáng chế đề cập đến các sản phẩm cô đặc đóng gói ở dạng nước thịt cô đông để chế biến 

nước canh thang, nước xuýt, xúp, nước xốt, nước thịt hoặc sử dụng làm gia vị bao gồm 
từ 20 đến 80% nước, từ 0,5 đến 60% thành phần tạo hương vị, từ 15% đến 30% muối vâ 
thành phần tạo gel bao gồm tinh bột và geletin, và không thể thiếu từ 0,5 đến 60% các 
loại cây gia vị, các loại rau, các loại quả, thịt, cá, các loại tôm cua, hoặc các loại hạt 
thông dụng.  
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(11) 27256 
(21) 1-2009-02642 (51) 7 A23L  3/36,  1/00,  1/212 
(22) 22.04.2008 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/JP2008/057737       22.04.2008 (87) WO2008/139850  20.11.2008 
(30) 2007-123277       08.05.2007 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.12.2009 
(71) CALBEE FOODS CO., LTD.   (JP) 

20-1, Akabane-Minami 1-chome. Kita-ku, Tokyo 1150044, Japan 
(72) Akira YAMAGUCHI (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp xử lý nguyên liệu thực phẩm dạng miếng 

  (57)     Phương pháp xử lý nguyên liệu thực phẩm dạng miếng theo sáng chế bao gồm các bước 
phủ dầu ăn lên nguyên liệu thực phẩm dạng miếng, làm lạnh nhanh nguyên liệu thực 
phẩm dạng miếng ở nhiệt độ cao hơn điểm nóng chảy của dầu; và làm lạnh dầu cùng với 
nguyên liệu thực phẩm dạng miếng được làm đông lạnh nhanh ở nhiệt độ thấp hơn điểm 
nóng chảy của dầu. Vật phẩm được làm lạnh (1) của nguyên liệu thực phẩm dạng miếng 
theo sáng chế bao gồm nguyên liệu thực phẩm dạng miếng đông lạnh (2) và dầu (4) mà 
nguyên liệu thực phẩm dạng miếng (2) được phủ bằng dầu, dầu này có điểm nóng chảy 
thấp hơn nhiệt độ làm lạnh của nguyên liệu thực phẩm dạng miếng (2).  
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(11) 27257 
(21) 1-2010-00424 (51) 7 F24J 2 
(22) 23.02.2010 (43) 26.09.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.02.2010 
(71) Công ty TNHH XD ngôi nhà nhỏ  (VN) 

2/24 Lý Thường Kiệt (số mới 2/124 Thiên Phước), phường 09, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Trọng Hào (VN) 
(54) Hệ thống tuần hoàn nước nóng dùng cho thiết bị đun nước 

bằng năng lượng mặt trời 
  (57)     Sáng chế đề cập đến một hệ thống tuần hoàn nước nóng đùng cho thiết bị đun nước bằng 

năng lượng mặt trời với cách thiết kế, lắp đặt và hệ thống ống dẫn theo nguyên lý nước 
được tuần hoàn bằng cách dùng áp lực khi nước bốc hơi để nén nước trong hệ thống ống 
dẫn tuần hoàn về các cấp và bể chính liên tục giúp cho người sử dụng nhận ngay được 
nước nóng khi mở van.  
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(11) 27258 
(21) 1-2010-00492 (51) 7 A47C 17/00, 17/86 
(22) 02.03.2010 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty TNHH Hong Ky (Việt Nam)  (VN) 

Xã Bình Chuẩn, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  
(72) CHEN SHUI SHIH  (TW) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO IP 

CONSULTANT) 
(54) Kết cấu của đầu giường 

  (57)    Sáng chế đề cập đến kết cấu của đầu giường để thuận tiện hơn trong quá trình lắp ráp, 
gấp xếp, vận chuyển, đầu giường (1) được gắn khóa móc (2) bằng ốc lục giác chìm đầu 
(5) và (6), miếng giảm giật (4) gắn với đầu giường bằng ốc lục giác chìm đầu (8) và (9), 
trên khóa móc (2) có gắn công tắc an toàn (3) bằng ốc lục giác chìm đầu (7), chốt khóa 
(10) gắn với hai bên cạnh trong về phía đầu của thân giường. Nhờ vậy giường được tháo 
lắp một cách dễ dàng và nhanh chóng.  
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(11) 27259 
(21) 1-2010-00493 (51) 7 A47C 25/00, 19/00 
(22) 02.03.2010 (43) 26.09.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.03.2010 
(71) Công ty TNHH Hong Ky (Việt Nam)  (VN) 

Xã Bình Chuẩn, huyện Thuận An, tinh Bình Dương  
(72) CHEN SHUl SHIH  (CN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO IP 

CONSULTANT) 
(54) Cơ cấu tổ hợp thanh quay 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu tổ hợp thanh quay để thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng 
và duy tu bảo dưỡng, tổ hợp thanh quay này bao gồm giá đỡ cố định (1), khóa hai nửa 
(2), lò xo giữ (3), hộp nhựa bảo vệ khóa hai nửa (4), bộ trục tay quay (5), thanh trục đầu 
lục giác (6), tay quay (7). Tay quay gồm ống trục tay quay (8) có dạng hình trụ rỗng 
được khoan một rãnh để lắp khóa hai nửa, lò xo khóa hai nửa và hộp nhựa bảo vệ khóa 
hai nửa (4). Thanh trục đầu lục giác (6) được thiết kế dạng hình trụ tròn, một đầu được 
tiện hình lục giác và gấp vừa vào trong ống trục tay quay, một đầu được lắp một khóa 
khớp hai cạnh hình chữ Y để khớp vừa với đầu nối hình chữ thập (9) của bộ trục tay 
quay (5).  
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(11) 27260 
(21) 1-2010-00589 (51) 7 A01K 67/00, A61K 39/02, C12N 

1/20 
(22) 10.03.2010 (43) 26.09.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.03.2010 
(71) SCHWELTZER BIOTECH COMPANY LTD.   (TW) 

4Fl., No. 501, Sec. 2- Tiding Blvd., Neihu Technology Park, Taipei City, Taiwan 
(72) Tsun-Yong KUO  (TW), Hsu Chung Gabriel CHEN  (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Chủng Edwardsiella ictaluri E-ict-VL33 và vacxin có nguồn 

gốc từ chủng này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chủng Edwardsiella ictaluri E-ict-VL33 và các vacxin có nguồn 

gốc từ chủng Edwardsiella ictaluri E-ict-VL33 này, cụ thể là ở dạng ngâm trong nước và 
dạng dùng đường miệng.  
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(11) 27261 
(21) 1-2010-00598 (51) 7 A47L 13/14 
(22) 11.03.2010 (43) 26.09.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.03.2010 
(71) Công ty TNHH Văn phòng phẩm Hữu Kiến   (VN) 

ấp 5, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh  
(72) Wu Ming Tan  (CN) 
(54) Cây lau nhà 360 độ 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cây lau sàn ba trăm sáu mươi độ bao gồm thân cây lau nhà, các đầu 
nối, đai ốc nhựa giúp nối liền hoặc tháo rời giữa các đoạn nhôm với nhau, đinh vít nhựa 
to ráp nối giữa thân cây lau nhà với vải lau nhà. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thùng 
đựng nước, bao gồm bộ phận bàn đạp (cần đạp), đế bàn đạp, sợi lò xo, thanh trượt gắn 
bánh răng, nhóm ba bánh răng nhỏ và một bánh răng chính giữa, trục truyền động, lồng 
vắt. Khi tác động một lực lên bàn đạp, lực sẽ truyền đến bộ phận trục và bánh răng thông 
qua một thanh trượt gắn bánh răng, khiến cho lồng vắt chuyển động, vắt khô nước vải 
lau nhà. Có thể thay đổi độ dài ngắn khác nhau của thân cây lau nhà thông qua hệ thống 
các đoạn nhôm rời, ống nhựa rỗng, đầu nhựa chụp có tiện các ren để xiết chặt, khớp nối 
các đoạn nhôm rời với nhau.  
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(11) 27262 
(21) 1-2010-00602 (51) 7 F16H 25/00 
(22) 12.03.2010 (43) 26.09.2011 
(71) 1. Nguyễn Văn Ân  (VN) 

275 Hùng Vương, phường 9, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  
2. Nguyễn Hay  (VN) 
ĐH nông lâm phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Văn Ân (VN), Lê Văn Thắng (VN), Phạm Đắc Thuỵ (VN) 
(54) Cơ cấu đẩy trong máy chế biến muối ly tâm liên tục 

  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu đẩy trong máy chế biến muối ly tâm liên tục là phương án dựa 
trên sự chuyển động tịnh tiến của cơ cấu tay quay thanh truyền. Khi bộ trống ly tâm 
quay với tốc độ 1500 vòng/phút để làm văng lớp bã muối lên sàng phân ly, lớp bã muối 
trên cần được đẩy dần ra ngoài để rót xuống máng hứng vào họng muối và rơi xuống 
bao đựng, khi quay như trên thì cơ cấu đẩy cần phải chuyển động tịnh tiến mà không 
quay theo bộ trống để đẩy lớp bã muối ra ngoài. Cơ cấu đẩy được lắp với vòng bi để 
giúp cho cơ cấu đẩy chuyển động tịnh tiến mà không quay theo bộ trống ly tâm.   
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(11) 27263 
(21) 1-2010-00618 (51) 7 F16K  11/00, 11/14 
(22) 15.03.2010 (43) 26.09.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.03.2010 
(71) DELUXE BRASSWARE CO., LTD.   (TW) 

No. 375, Sec .3, Jhangcao Rd., Hemei Township, Changhua County, Taiwan 
(72) Yu-Yu HSIEH  (TW), Min-Nan HONG  (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Bộ phận điều khiển vòi nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận điều khiển vòi nước cải tiến bao gồm thân chính vòi nước 
và van rẽ. Thân chính vòi nước bao gồm rãnh thứ nhất và rãnh thứ hai để lần lượt đưa 
chất lỏng thứ nhất và chất lỏng thứ hai qua đó. Van rẽ, được nối với rãnh thứ nhất và 
rãnh thứ hai, bao gồm van quay ở trong đó, đầu ra rẽ nhánh thứ nhất, đầu ra rẽ nhánh thứ 
hai, và trục xoay được nối với van quay để quay van quay. Chất lỏng thứ nhất và chất 
lỏng thứ hai lần lượt đi vào van quay của van rẽ để trộn với nhau để tạo ra chất lỏng 
được trộn. Van quay còn bao gồm một lỗ, và nhờ việc quay trục xoay để di chuyển van 
quay, lỗ có thể được di chuyển đến vị trí thứ nhất tương ứng với đầu ra rẽ nhánh thứ 
nhất, vị trí thứ hai tương ứng với đầu ra rẽ nhánh thứ hai hoặc vị trí ngắt.  
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(11) 27264 
(21) 1-2010-00632 (51) 7 E01B 9/38 
(22) 15.03.2010 (43) 26.09.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.03.2010 
(71) 1. MING-SHUN WANG   (TW) 

NO.220, LN. 321, BENZHOU RD., GANGSHAN TOWNSHIP, KAOHSIUNG 
COUNTY, TAIWAN 
2. MING-HSIANG WANG   (TW) 
NO.220, LN. 321, BENZHOU RD., GANGSHAN TOWNSHIP, KAOHSIUNG 
COUNTY, TAIWAN 

(72) MING-SHUN WANG  (TW), MING-HSIANG WANG  (TW) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ phận kẹp cho ray thép 

  (57)    Sáng chế đề xuất một bộ phận kẹp cho ray thép, bộ phận kẹp cho ray thép có một chi tiết 
kẹp và một chi tiết định vị. Rãnh định vị được bố trí lõm xuống so với gờ ngoài của 
thanh chèn của chi tiết kẹp trong khi chi tiết định vị gồm một ống lót trục trong và một 
ống lót trục ngoài được lắp với nhau. ống lót trục trong gồm khối định vị được bố trí ở 
mặt trong ống lót trục trong và tương ứng với rãnh định vị của thanh chèn. Phần chặn 
nhô lên và phần chặn lõm xuống lần lượt được bố trí trên ống lót trực trong và ống lót 
trục ngoài. Do đó, chi tiết kẹp được định vị bởi chi tiết định vị và nó không thể bị tháo 
rời dễ dàng nếu không có các dụng cụ chuyên dụng. Do đó cũng tránh được việc tàu bị 
rung mạnh hoặc hủy hoại nghiêm trọng, va đụng trên các đường ray do sự long ra của 
chi tiết kẹp ray thép. Do đó đảm bảo sự an toàn của các dịch vụ giao thông đường sắt và 
giảm những nguy cơ thiệt hại tài sản và những chấn thương có liên quan.  
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(11) 27265 
(21) 1-2010-00678 (51) 7 A01G  23/00 
(22) 18.03.2010 (43) 26.09.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.03.2010 
(75) Bùi Kim Cương  (VN) 

Cấp Rang, Suối Tre, Long Khánh, Đồng Nai 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO IP 

CONSULTANT) 
(54) Dao cạo mủ cao su 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dao cạo mủ cao su để tiết kiệm chi phí và tăng khả năng hữu dụng 
khi sử dụng, dao cạo mủ này bao gồm lưỡi dao (1) được gắn với thân dao (2) bằng ốc lục 
giác (3), thân dao (2) được thiết kế gắn liền với cán dao (6), nhờ vậy trong quá trình sử 
dụng khi lưỡi dao (1) bị mòn, sứt mẻ hoặc gẫy hỏng thì có thể thay thế bởi lưỡi dao khác 
bằng cách tháo ốc lục giác (3) định vị lưỡi dao với thân dao.  
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(11) 27266 
(21) 1-2010-00679 (51) 7 A01G  23/00 
(22) 18.03.2010 (43) 26.09.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.03.2010 
(75) Bùi Kim Cương  (VN) 

Cấp Rang, Suối Tre, Long Khánh, Đồng Nai 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO IP 

CONSULTANT) 
(54) Dao cạo mủ cao su 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dao cạo mủ cao su để tiết kiệm chi phí và tăng khả năng hữu dụng 
khi sử dụng, dao cạo mủ này bao gồm lưỡi dao cạo đục (1) được gắn với thân dao (5 ) 
bằng ốc lục giác (3), lưỡi dao cạo kéo (2) được gắn với thân dao (5) bằng ốc lục giác (4), 
thân dao (5) được thiết kế gắn liền với cán dao (6), nhờ vậy trong quá trình sử dụng khi 
các lưỡi dao (1) và lưỡi dao (2) bị mòn, sứt mẻ hoặc gẫy hỏng thì có thể thay thế bởi các 
lưỡi dao khác bằng cách tháo các ốc lục giác (3) và (4) định vị lưỡi dao với thân dao.  
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(11) 27267 
(21) 1-2010-00685 (51) 7 E03F  5/16 
(22) 19.03.2010 (43) 26.09.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.03.2010 
(75) TSAI, KUEI-LIN  (TW) 

6 FL-1, No. 4, Lane 1, Liyuan 2nd St., Linkou Township, Taipei County, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Bồn xử lý nước thải kết hợp làm lắng đọng và tuyển nổi bằng 

áp lực 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bồn xử lý nước thải kết hợp làm lắng đọng và tuyển nổi bằng áp lực 

bao gồm thân bồn, cơ cấu xử lý làm lắng đọng và cơ cấu xử lý tuyển nổi bằng áp lực. 
Thân bồn chứa một lượng nước thải định trước để xử lý. Cơ cấu xử lý làm lắng đọng 
được sử dụng để loại bỏ lượng bùn nặng hơn tương đối ra khỏi nước thải nhờ xử lý làm 
lắng đọng và cơ cấu xử lý tuyển nổi bằng áp lực được sử dụng để loại bỏ bùn nhẹ hơn 
tương đối ra khỏi nước thải đã được xử lý ban đầu nhờ xử lý tuyển nổi bằng áp lực. Khi 
hoạt động, nước thải được xử lý ban đầu bằng cơ cấu xử lý làm lắng đọng và được xử lý 
thêm bằng cơ cấu xử lý tuyển nổi bằng áp lực. Theo cách khác, nước thải được xử lý ban 
đầu bằng cơ cấu xử lý tuyển nổi bằng áp lực và được xử lý thêm bằng cơ cấu xử lý làm 
lắng đọng.  
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(11) 27268 
(21) 1-2010-00692 (51) 7 F23K 03/02, F23D 01/00 
(22) 19.03.2010 (43) 26.09.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.04.2010 
(71) TSUNG CHANG MACHINERY CO., LTD.  (TW) 

No. 66, Lane 1025, Feng Chau Rd., Shern Kang, Taichung Hsien, Taiwan 
(72) Liao, Hsun - Chang  (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ đốt có cơ cấu cấp nhiên liệu và cơ cấu cấp khí giai đoạn 

giữa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ đốt bao gồm buồng đốt hình trụ (1) và nhiều ống dẫn nhiên liệu 

(13) được nối với đầu thứ nhất (11) của buồng đốt (1), đầu này có nhiều lỗ hổng (14) 
được tạo xuyên qua vách của buồng đốt. Vỏ bọc được lắp vào buồng đốt (1) và bao 
quanh các lỗ hổng (14) để tạo thành buồng khí (2). ít nhất một cửa nạp (23) được tạo ra 
ở vỏ của buồng khí (2). ống dẫn khí (3) có động cơ (31) nối với phần giữa của ống và 
được cố định vào ít nhất một cửa nạp (23) của buồng khí (2). Cơ cấu đánh lửa (12) được 
nối với bề mặt đầu của đầu thứ nhất (11) của buồng đốt (1) và bao gồm thiết bị phun cao 
áp (123) phun nhiên liệu sinh học và cung cấp nhiên liệu sinh học được phun mù đến 
ngọn lửa gốc (121). Động cơ (31) chuyển không khí sạch vào buồng đốt (1) thông qua 
các lỗ hổng (14) và nhiên liệu được phun mù được trộn với không khí sạch để đạt được 
việc đốt cháy hoàn toàn.  
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(11) 27269 
(21) 1-2010-00696 (51) 7 C12P  7/06,  1/00 
(22) 22.03.2010 (43) 26.09.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.03.2010 
(75) 1. Chu Kỳ Sơn  (VN) 

464 Nguyễn Khoái, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
2. Lê Thanh Mai  (VN) 
Số 3, ngõ 51, phố Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(54) Quy trình sản xuất cồn ít gia nhiệt từ sắn lát 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất cồn ít gia nhiệt từ nguyên liệu sắn lát, khác biệt 

so với quy trình sản xuất cồn truyền thống ở chỗ: hồ hóa và dịch hóa bằng cách bổ sung 
enzym dịch hóa alpha-amylaza (Spezyme XTRA), enzym beta glucanaza (Optimash 
TBG) làm giảm độ nhớt và chỉ gia nhiệt ở 70oC trong thời gian 120 phút; đường hóa và 
lên men đồng thời ở nhiệt độ 30-32oC trong thời gian 60 giờ với sự hỗ trợ của urê, hỗn hợp 
enzym alpha-amylaza, glucoamylaza (Stargen001) và nấm men khô đã được hoạt hóa.  
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(11) 27270 
(21) 1-2010-01050 (51) 7 F23C  5/32 
(22) 02.07.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/JP2009/062120   02.07.2009 (87) WO 2010/064465 10.06.2010 
(30) 2008-308469      03.12.2008 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.04.2010 
(71) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

16-5, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8215, JAPAN 
(72) Hiroshi SUGANUMA (JP), Yuichi KANEMAKI (JP), Kazuhiro DOMOTO (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Nồi hơi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nồi hơi cho phép phân phối thích hợp tốc độ dòng chảy của dịch 
lỏng bên trong tới nhiều bề mặt thành lò đốt riêng rẽ mà không bị sụt áp suất quá mức 
để giảm bớt sự sụt áp suất (tổn thất ma sát) xảy ra giữa các ống góp vào của lò đốt và 
các ống góp ra. Trong nồi hơi này thành nước của lò đốt (4) được tạo ra từ các ống bay 
hơi của nồi hơi (3) được bố trí trên bề mặt thành của lò đốt và được bố trí để tạo ra hơi 
nước bằng cách đốt nóng nước bên trong lò đốt khi áp suất nước được cấp tới các ống 
bay hơi của nồi hơi (3) chảy bên trong các ống, nồi hơi này bao gồm các miệng phun 
(22), dùng cho dịch lỏng bên trong, được bố trí trong các ống nối vào (20) để dẫn nước 
tới các ống góp vào (21) của các thành lò đốt được tạo ra bằng cách chia tách thành nước 
của lò đốt (4) thành nhiều phần, và các miệng phun (23) được bố trí trong các phần nhô 
ra của vòi phun để dẫn nước từ các ống góp vào (21) tới các ống bay hơi của nồi hơi (3).  
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(11) 27271 
(21) 1-2010-01106 (51) 7 H01R  39/38 
(22) 12.09.2008 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/EP2008/062189  12.09.2008 (87) WO2009/047083 16.04.2009 
(30) 10 2007 047 648.7       05.10.2007 DE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.03.2011 
(71) BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERATE GMBH  (DE) 

Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munchen, Germany 
(72) BUTTNER, Maria (DE), KIRCHNER, Andreas (DE), PECAT, Herbert (DE), TRIPP, 

Thomas  (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cụm chổi than và thiết bị điện gia dụng có cụm chổi than này 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cụm chổi than (4) trên thiết bị điện gia dụng (1), cụm chổi than này 
bao gồm ống lắp chổi (6) để giữ chổi than (7) và có thể được cố định vào vỏ (2) của thiết 
bị ở vị trí sử dụng. Theo sáng chế, cụm chổi than (4) có phương tiện giữ mà nhờ đó ống 
lắp chổi (6) có thể được khoá ở vị trí an toàn khi rời khỏi vị trí sử dụng. Theo cách có 
lợi, sáng chế cho phép ngăn không cho ống lắp chổi (6) di chuyển quá vị trí an toàn nếu 
nó bị nhả do sự cố. Cụ thể là, sáng chế có thể đảm bảo rằng các khoảng cách an toàn 
điện định trước được duy trì thậm chí khi xảy ra sự cố. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập tới 
thiết bị điện gia dụng (1) có cụm chổi than (4) như nêu trên.  
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(11) 27272 
(21) 1-2010-01280 (51) 7 B65D 88/00 
(22) 20.05.2010 (43) 26.09.2011 
(30) 099204371 12.03.2010 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.05.2010 
(71) CHINA STEEL CORPORATION   (TW) 

1, Chung Kang-Road, Siaogang District, Kaohsiung 81233, Taiwan 
(72) Pin Hsong HUANG  (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kết cấu của cửa sau côngtenơ đổ hàng 

  (57)     Sáng chế đề cập tới kết cấu cửa sau của côngtenơ đổ hàng. Kết cấu theo sáng chế bao 
gồm cửa sau nằm ở đầu sau của côngtenơ và được nối quay được với hai thành bên; và 
hai khối trọng lượng nối với cửa sau, trong đó các khối trọng lượng sẽ di chuyển để kéo 
cửa sau quay mở khi côngtenơ được làm nghiêng.  
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(11) 27273 
(21) 1-2010-01499 (51) 7 D01F 6/60, 6/80, 1/10, A41D 31/00 
(22) 14.06.2010 (43) 26.09.2011 
(30) 09.54018 16.06.2009 FR 
(71) ARKEMA FRANCE  (FR) 

420, rue d'Estienne d'Orves, F-92700 Colombes, France 
(72) Sophie CHHUN (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Nguyên liệu dệt có tính chất kìm hãm vi khuẩn chứa polyamit 11 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nguyên liệu dệt có tính chất kìm hãm vi khuẩn gồm polyamit 11 có 
độ nhớt riêng nằm trong khoảng mở rộng từ 0,5 đến 1,7 và không chứa tạp chất với 
đường kính lớn hơn 5μm.  

Nguyên liệu dệt có tính chất kìm hãm vi khuẩn theo sáng chế có thể được sử dụng 
trong các lĩnh vực y học, vệ sinh, hành lý, sản xuất quần áo, thiết bị và dụng cụ gia đình, 
bàn ghế, thảm, ô tô, công nghiệp, lọc trong công nghiệp, nông nghiệp và/hoặc xây dựng 
nhà ở.  
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(11) 27274 
(21) 1-2010-01750 (51) 7 G01R 31/02 
(22) 29.10.2008 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/US2008/081515   29.10.2008 (87) WO2010/050933 06.05.2010 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.07.2010 
(71) ADVANTEST CORPORATION   (JP) 

32-1, Asahicho 1-chome Nerima-ku Tokyo 179-0071, JAPAN  
(72) Tony Mitsuaki TANI (US), Larry Ray STUCKEY  (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị và phương pháp điều khiển nhiệt dành cho các thiết bị 

điện tử 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị điều khiển nhiệt độ của thiết bị điện tử nhờ tuần hoàn chất lưu 

qua bộ tản nhiệt ở trạng thái tiếp xúc nhiệt với thiết bị điện tử này. Thiết bị được sáng 
chế đề xuất bao gồm nguồn chất lưu thứ nhất (505) bao gồm chất lưu thứ nhất có nhiệt 
độ thứ nhất, nguồn chất lưu thứ hai (510) bao gồm chất lưu thứ hai có nhiệt độ thứ hai, 
và bộ phận giữ nhiệt (500) nối vận hành với nguồn chất lưu thứ nhất và nguồn chất lưu 
thứ hai, trong đó bộ phận giữ nhiệt được kết cấu để nhận chất lưu thứ nhất và chất lưu 
thứ hai cần tuần hoàn qua bộ tản nhiệt (555). Sáng chế cũng đề xuất phương pháp điều 
khiển nhiệt độ của thiết bị điện tử ở trạng thái tiếp xúc với bộ tản nhiệt. Phương pháp 
này bao gồm bước xác định nhiệt độ đích (S602), khởi động dòng của chất lưu từ nguồn 
chất lưu (S604, S702), xác định các dữ liệu nhiệt độ (S606, S704) cửa thiết bị điện tử và 
bộ tản nhiệt, và điều chỉnh theo cách thay đổi được tốc độ dòng (S710, S712) của chất 
lưu để về cơ bản duy trì thiết bị điện tử ở nhiệt độ đích.  
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(11) 27275 
(21) 1-2010-01786 (51) 7 E04B 5/32, 5/43, E04C 5/00 
(22) 28.12.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/IB2009/055964     28.12.2009 (87) WO2010/076757 08.07.2010 
(30) PA 2008 01853     31.12.2008 DK 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.09.2010 
(71) BUBBLEDECK INTERNATIONAL A/S   (DK) 

Rosevangen 8, DK 3520 Farum  
(72) Kim Breuning  (DK) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hệ thống và phương pháp làm dịch chuyển các khối rỗng 

trong các cấu kiện xây dựng làm bằng vật liệu compozit 
  (57)     Sáng chế giải quyết một số vấn đề tồn tại liên quan tới các khối rỗng dịch chuyển trong 

các bộ phận compozit, để tạo ra được một sản phẩm có chi phí hợp lý nhờ vào giảm vật 
liệu, giảm CO2, vận chuyển và lắp ghép chính xác, cũng như tạo ra sự linh hoạt tăng 
cường để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường về các ý tưởng thiết kế mới. 
Sáng chế đề cập đến các phương pháp và một hệ thống gồm một loạt các khối rỗng dịch 
chuyển được đặt trong một khung hình học đồng nhất chính xác được xác định và cố 
định bằng một hệ không gian được tích hợp trong một kết cấu thép ba chiều, bảo đảm 
tính liền khối trong bộ phận kết cấu.  
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(11) 27276 
(21) 1-2010-01816 (51) 7 H04N 7/32, 13/02 
(22) 19.01.2010 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/JP2010/000261    19.01.2010 (87) WO2010/082508 22.07.2010 
(30) 2009-009391    19.01.2009 JP 
(71) PANASONIC CORPORATION   (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan  
(72) Chong Soon LIM  (SG), Takahiro NISHI  (JP), Youji SHIBAHARA  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp mã hóa, phương pháp giải mã, thiết bị mã hóa và 

thiết bị giải mã 
  (57)     Phương pháp mã hóa bao gồm: việc xác định đơn vị truy nhập (S502 đến S508); và việc 

mã hóa mỗi trong số các ảnh có trong đơn vị truy nhập này, đối với mỗi đơn vị truy 
nhập (S526). Việc xác định (S502 đến S508) này bao gồm: việc xác định đơn vị mã hóa 
để xác định xem những ảnh có trong đơn vị truy nhập có được mã hoá đồng nhất trên cơ 
sở từng trường hay trên cơ sở từng khung không (S502); và việc xác định kiểu trường để 
xác định xem các ảnh có cần được mã hoá đồng nhất như các trường trên hoặc các 
trường dưới hay không (S504 đến S508) khi nó được xác định rằng các ảnh có trong các 
đơn vị truy nhập này cần được mã hoá trên cơ sở từng trường. Trong việc mã hóa (S526), 
mỗi trong số các ảnh được mã hoá cho từng đơn vị truy nhập theo một định dạng được 
xác định trong quá trình xác định đơn vị mã hóa (S502) và trong quá trình xác định kiểu 
trường (S504 đến S508).  
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(11) 27277 
(21) 1-2010-01991 (51) 7 F21S  4/00, H01J  9/00, H05B  33/00 
(22) 03.08.2010 (43) 26.09.2011 
(30) 201020135526.8 19.03.2010 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.08.2010 
(71) YI-SHIANG SHAO   (TW) 

6F., No. 8, Lane 114, Heping Rd., Lujhou City, Taipei County 24750, Taiwan 
(72) Yi-Shiang SHAO  (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Phương pháp chế tạo đèn dây cỡ nhỏ và đèn dây cỡ nhỏ được 

tạo ra bởi phương pháp này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp chế tạo đèn dây cỡ nhỏ và đèn dây cỡ nhỏ được chế 

tạo bởi phương pháp này. Phương pháp chế tạo đèn dây cỡ nhỏ, khác biệt ở chỗ các dây 
kim loại được bắt ngang qua hai mặt bên của đèn LED và ở trạng thái bị kẹp, sao cho 
đèn LED được bố trí tại cùng mặt phẳng của các dây kim loại của dây điện. Các vị trí 
điện cực trên các cạnh ngắn của hai mặt bên của đèn LED vuông góc với các dây kim 
loại và mỗi góc cắt ngang được tạo ra tương ứng có phần cắt khuyết mà nó không có 
điện cực. Góc không bị cắt khuyết của điện cực của mỗi mặt bên tạo ra sự tiếp xúc tốt 
với hai dây kim loại để tạo ra mạch điện. Nhờ đó, kích thước của đèn dây có thể đáp ứng 
được yêu cầu nhỏ gọn.  
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(11) 27278 
(21) 1-2010-02001 (51) 7 C07K  14/62 
(22) 06.01.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/EP2009/000017 06.01.2009 (87) WO/2009/087081 16.07.2009 
(30) 10 2008 003 568.8      09.01.2008 DE 

61/044,659      14.04.2008 US 
10 2008 025 008.2      24.05.2008 DE 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.07.2011 
(71) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH  (DE) 

Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt, Germany  
(72) HABERMANN, Paul  (DE), SEIPKE, Gerhard  (DE), KURRLE, Roland  (DE), 

MULLER, Gunter  (DE), SOMMERFELD, Mark  (DE), TENNAGELS, Norbert  (DE), 
TSCHANK, Georg  (DE), WERNER, Ulrich  (DE) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất tương tự insulin, quy trình điều chế và dược phẩm 

chứa hợp chất này  
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất tương tự insulin có profin tác dụng theo thời gian cơ bản, 

khác biệt bởi các đặc tính sau: a) đầu cùng chuỗi B chứa gốc axit amin bazơ amit hóa 
như lysin hoặc arginin amit, b) gốc axit amin ở đầu cùng N cửa chuỗi A insulin là gốc 
lysin hoặc arginin, và c) vị tri axit amin A8 bị chiếm bởi gốc histiđin, d) vị trí axit amin 
A21 bị chiếm bởi gốc glyxin, e) một hoặc nhiều sự thay thế và/hoặc bổ sung các gốc 
axit amin tích điện âm được thực hiện ở các vị trí A5, A15, A18, B-1, B0, B1, B2, B3 và 
B4. Ngoài ra sáng chế còn đề cập đến quy trình điều chế hợp chất này và dược phẩm 
chứa nó.  
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(11) 27279 
(21) 1-2010-02280 (51) 7 H04M  17/00 
(22) 30.08.2010 (43) 26.09.2011 
(71) Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội  (VN) 

Số 1, Giang Văn Minh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Mạnh Hải (VN), Phan Nguyễn Việt Dũng (VN), Đặng Đức Thảo (VN), 

Nguyễn Địch Tuấn Anh (VN), Nguyễn Trung Hải (VN) 
(54) Phương pháp chia sẻ dữ liệu trực tuyến trên thiết bị đầu cuối 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp chia sẻ dữ liệu trực tuyến trên thiết bị đầu cuối để đáp 
ứng nhu cầu chia sẻ dữ liệu của người dùng thiết bị đầu cuối trong mạng viễn thông, 
công nghệ thông tin. Phương pháp cho phép người  dùng người dùng các thiết bị đầu 
cuối trong mạng viễn thông có thể chia sẻ dữ liệu trực tiếp với nhau một cách dễ dàng. 
Người dùng có thể cắt, dán, kéo thả và sử dụng các thao tác như trên một thư mục cá 
nhân trên thiết bị đầu cuối để thực hiện chia sẻ dữ liệu.  
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(11) 27280 
(21) 1-2010-02312 (51) 7 A61K  31/196,  39/395, A61P  27/02 
(22) 19.02.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/US2009/034511  19.02.2009 (87) WO/2009/105534 27.08.2009 
(30) 61/030,464       21.02.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.07.2011 
(71) 1. ISTA PHARMACEUTICALS   (US) 

15295 Alton Parkway Irvine, California 92618, US  
2. SENJU PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 
2-5-8 Hiranomachi Chuo-Ku, Osaka, Osaka 541-0046, JP 

(72) MCNAMARA, Tim  (US), KIDA, Tetsuo  (JP), CHANDLER, Simon, P.  (GB) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chất phụ trợ chứa chất chống viêm không steroit 

  (57)     Sáng chế đề xuất dược phẩm bao gồm các NSAID dùng cho mắt trong vai trò là chất phụ 
trợ cho những chất ức chế VEGF hữu ích trong việc điều trị các rối loạn võng mạc, bao 
gồm, nhưng không chỉ giới hạn ở, wet AMD, bệnh võng mạc do đái tháo đường, phù 
điểm vàng do đái tháo đường, sự tắc tĩnh mạch võng mạc trung tâm, và sự tắc tĩnh mạch 
võng mạc nhánh.  
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(11) 27281 
(21) 1-2010-02426 (51) 7 A61K  31/07, A61P  27/02 
(22) 10.02.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/US2009/000824  10.02.2009 (87) WO2009/102418 20.08.2009 
(30) 61/027,625       11.02.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.08.2011 
(71) UNIVERSITY OF WASHINGTON   (US) 

4311 11th Avenue N.E., Suite 500, Seattle, Washington 98105, United States of 
America  

(72) MAEDA, Tadao  (JP), SAPERSTEIN, David  (US), PALCZEWSKI, Krzysztof  (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dược phẩm dùng để điều trị và ngăn ngừa rối loạn chức năng 

võng mạc do tuổi tác 
  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa dẫn xuất retinal tổng hợp với lượng dược dụng 

dùng để điều trị hoặc phòng ngừa rối loạn chức năng võng mạc do tuổi tác và được bào 
chế để dùng lặp lại trong khoảng thời gian ít nhất là 3 tháng. Dẫn xuất retinal tổng hợp 
hữu hiệu bao gồm 9-cis-retinyl este, 11-cis-retinyl este, dẫn xuất và chất tương tự nó và 
hỗn hợp của chúng. Phần tử thế este thích hợp bao gồm carboxylat của axit C1-C10 
monocarboxylic và axit C2-C22 polycarboxylic.  
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(11) 27282 
(21) 1-2010-02448 (51) 7 C12N 1/00 
(22) 14.09.2010 (43) 26.09.2011 
(71) Trung tâm Công nghệ sau thu hoạch  (VN) 

116 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Văn Nguyện  (VN) 
(54) Viên nén vi sinh dùng để xử lý nước trong ao, hồ nuôi tôm, cá 

và quy trình sản xuất 
  (57)     Sáng chế đề cập đến viên nén vi sinh với mục đích làm giảm thiểu khí độc, mùi hôi, 

phân hủy bùn đáy ao, tăng chất lượng nước và cân bằng hệ sinh thái tụ nhiên trong ao 
nuôi tôm cá, tăng năng suất nuôi trồng thủy sản, bao gồm các thành phần sau: Bacillus 
subtilis (109 CFU/g); B. megaterium (109 CFu/g); B. licheniformis (109 CFU/g); chất 
mang (bột gạo, khoai mì, ba đậu nành).  

Sáng chế cũng đề cập đến quy trình sản xuất viên nén vi sinh bao gồm các bước: 
chuẩn bị chất mang, phối trộn hỗn hợp, bổ sung phụ gia, nén thành viên.  
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(11) 27283 
(21) 1-2010-02480 (51) 7 G06F  17/00,  13/00,  15/16,  21/00,  

9/06,  9/30, H04L  9/32 
(22) 23.02.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/US2009/034833 23.02.2009 (87) WO/2009/111195 11.09.2009 
(30) 61/067,872      02.03.2008 US 

12/350,177      07.01.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.09.2010 
(71) YAHOO! INC.   (US) 

701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, United States of America  
(72) HILAIEL, Lloyd, T.  (US), GRIGSBY, David, B.  (US), DURAND, Gordon  (US), 

SPENCER, Steven, E. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống thực hiện các hoạt động hệ thống bị 

giới hạn trong trình duyệt web 
  (57)    Sáng chế đề cập đến các kỹ thuật thực hiện các hoạt động bị giới hạn nhờ mã chương 

trình máy tính trong các trình duyệt web, trong đó mã được cho phép gọi các hoạt động 
bị giới hạn nếu nhận được sự đồng ý ẩn hoặc rõ ràng. Các kỹ thuật này có thể bao gồm 
bước tạo ra đánh giá rủi ro cho thành phần mã chương trình máy tính, trong đó thành 
phần bao gồm ít nhất một hoạt động của thành phần để thực hiện ít nhất một hoạt động 
hệ thống bị giới hạn; và nhắc người sử dụng chấp thuận thực hiện hoạt động hệ thống bị 
giới hạn, trong đó lời nhắc bao gồm đánh giá rủi ro và mô tả hoạt động của thành phần. 
Mã chương trình có thể bao gồm mã tập lệnh được kết hợp với trang web gọi chương 
trình nhúng trên trình duyệt web, đến lượt chương trình nhúng gọi hoạt động hệ thống bị 
giới hạn. Mã có thể gọi hoạt động hệ thống bị giới hạn để đáp lại việc nhận đầu vào từ 
người sử dụng qua trình duyệt web, trong đó đầu vào để buộc hành động kết hợp với 
việc thực hiện hoạt động, hoạt động ngầm chấp nhận sự đồng ý thực hiện hoạt động.  
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(11) 27284 
(21) 1-2010-02516 (51) 7 C07D  471/04,  213/28,  233/56, 

A61P  25/00,  19/00,  35/00, A61K  
31/437 

(22) 20.03.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/FR2009/000298   20.03.2009 (87) WO 2009/144392 03.12.2009 
(30) 0801585        21.03.2008 FR 
(71) SANOFI-AVENTIS   (FR) 

174 avenue de France, F-75013 Paris, France  
(72) DE PERETTl Danielle  (FR), EVANNO Yannick  (FR), MACHNlK David  (FR), 

RAKOTOARISOA Nathalie  (FR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hợp chất 6-heteroalryl-imidazo[1,2-alpha] pyridin được thế 

nhiều lần, quy trình điều chế hợp chất này, thuốc và dược 
phẩm chứa hợp chất này  

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I), trong đó: R1 là nhóm phenyl hoặc 
naphtyl, nhóm heteroaryl, hoặc nhóm dị vòng, tùy ý được thế cho một hoặc nhiều các 
nguyên tử hoặc các nhóm; Het là nhóm heteroaryl một vòng chứa từ 5 đến 6 nguyên tử, 
1 đến 3 các nguyên tử khác loại được chọn từ N, O và S; X là 1 đến 3 phần tử thế, giống 
hoặc khác nhau và được chọn tư hydro, halogen, (C1-C10)alkyl, (C1-C10)alcoxy, NraRb, 
nitro, hoặc xyano, (C1-C10)alkyl có khả năng được thế cho một hoặc nhiều các nhóm 
được chọn từ halogen, (C1-C10)alcoxy, (C1-C10)haloacoxy, NraRb, hoặc hydroxyl; R, ở 
các vị trí 3, 5, 7, hoặc 8 của rimidazo [1,2-a]pyridin, là 1 đến 4 phần tử thế, giống hoặc 
khác nhau và được chọn từ hydro, halogen, (C1-C10)alkyl, halo(C1-C10)alkyl, hoặc (C1-
C10)alcoxy; R2 và R3 độc lập với nhau, là nguyên tử hydro hoặc nhóm (C1-C10)alkyl, 
nhóm này tùy ý được thế cho một nhóm Rf, nhóm aryl tùy ý được thế bằng bazơ hoặc 
muối cộng axit. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập quy trình điều chế hợp chất này, thuốc và 
dược phẩm chứa chúng dùng để điều trị bệnh.  
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(11) 27285 
(21) 1-2010-02545 (51) 7 B27K  5/02, C09D  15/00 
(22) 27.02.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/US2009/001243  27.02.2009 (87) WO2009/108348 03.09.2009 
(30) 61/032,101       28.02.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.09.2010 
(71) THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY   (US) 

101 W. Prospectavenue, Cleveland, OH 44115, United States of America  
(72) SHAPIRO, Ira, J.  (US), PIERCE, Timothy, A.  (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chế phẩm chứa chất màu dùng cho gỗ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa chất màu dùng cho gỗ bao gồm hỗn hợp ổn định 
của thuốc nhuộm bền màu, bột màu, dung môi hydrocacbon, nhựa alkyt, và dung môi 
tương hợp. Ngoài dung môi tương hợp chế phẩm chứa chất màu có thể còn bao gồm một 
hoặc nhiều dung môi đã oxy hóa mà có thể là dung môi glycol ete. Các chế phẩm theo 
sáng chế tạo điều kiện thuận lợi cho sự thay thế, các bước nhuộm màu bằng thuốc 
nhuộm và nhuộm màu bằng bột màu riêng rẽ đã từng được sử dụng trong các quy trình 
hoàn thiện gỗ thông thường bằng một bước nhuộm màu duy nhất 
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A61K  31/18,  47/38, A61P  19/02,  
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(22) 14.04.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/US2009/040538  14.04.2009 (87) WO2009/129246 22.10.2009 
(30) 61/044,886       14.04.2008 US 

PCT/US2008/071392      28.07.2008 US 
61/159,778        12.03.2009 US 

(71) ARDEA BIOSCIENCES, INC.  (US) 
4939 Directors Place, San Diego, California 92121, United states of America 

(72) QUART, Barry, D.  (US), ROWLlNGS, Colin, Edward (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Dược phẩm và phương pháp bào chế dược phẩm này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến dược phẩm và phương pháp bào chế dược phẩm này. 
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(11) 27287 
(21) 1-2010-02587 (51) 7 A61K  8/60, A61Q  5/06 
(22) 13.03.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/EP2009/053015  13.03.2009 (87) WO2009/118253 01.10.2009 
(30) 08153572.6       28.03.2008 EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) Susan PYE (GB), Prem Kumar Cheyalazhagan PAUL (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm tạo kiểu tóc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo kiểu tóc sử dụng chế phẩm tạo kiểu cho tóc tạm 
thời bao gồm: i) chất oligosacarit chứa từ 3 đến 7 đơn vị đường, trong đó nhóm liên kết 
giữa các đơn vị đường là liên kết α 1-4; và ii) ít nhất một thành phần khác được lựa chọn 
từ nhóm gồm có chất mang phù hợp, chất polyme tạo kiểu cho tóc và chất hoạt động bề 
mặt.  
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(11) 27288 
(21) 1-2010-02597 (51) 7 G06F  17/30,  17/00 
(22) 20.02.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/US2009/001119  20.02.2009 (87) WO/2009/114066 17.09.2009 
(30) 12/047,069       12.03.2008 US 
(71) YAHOO! INC.   (US) 

701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, United States of America 
(72) COZZI, Alex (IT) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống, phương pháp và thiết bị sắp xếp lại kết quả tìm kiếm 

  (57)    Sáng chế đề xuất hệ thống, phương pháp và thiết bị sắp xếp lại kết quả tìm kiếm, trong 
đó các kết quả tìm kiếm được tạo ra dựa trên câu truy vấn tìm kiếm nhận được. Các kết 
quả tìm kiếm được tạo ra này được sắp xếp lại dựa ít nhất một phần trên một hoặc nhiều 
đầu vào của người sử dụng được đưa ra có liên quan đến một hoặc nhiều kết quả tìm 
kiếm trước đó, các đầu vào của người sử dụng đã được kết hợp trước đó, trong thiết bị 
nhớ được ghép nối với nền tính toán, với người sử dụng và/hoặc câu truy vấn tìm kiếm.  
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Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the Netherlands 
(72) Thomas STIRLING (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Axit xitrat và/hoặc muối của nó trong chế phẩm làm sạch và 

phương pháp loại bỏ đất hoặc vết bẩn ra khỏi bề mặt cứng sử 
dụng chế phẩm này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp làm sạch bề mặt cứng để đạt được mục đích này, sáng 
chế này đề xuất axit xitric và/hoặc một muối của axit xitric dùng để tạo thuận lợi cho 
việc loại bỏ các vết bẩn, đặc biệt là vết mỡ bẩn ra khỏi bề mặt cứng.  
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(11) 27290 
(21) 1-2010-02679 (51) 7 G01P  3/42 
(22) 07.10.2010 (43) 26.09.2011 
(30) 099105591 26.02.2010 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.10.2010 
(71) 1. KWANG YANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

No.35, Wansing St., Sanmin District, Kaohsiung City 807, Taiwan 
2. CHAO LONG TECHNOLOGY CORP.  (TW) 
No.1004, Sec. 4, Jhongsing Rd., Jhudong Township, Hsinchu County, Taiwan 

(72) SHAU-PIN LAN (TW), CHEN-JO CHUAN (TW), DAN-SHIUNG HE (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị cảm biến tốc độ của xe 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị cảm biến tốc độ của xe bao gồm: vỏ; rôto được lắp trong vỏ 
và được làm quay cùng với trục bánh xe của xe, và có thân chính được làm bằng chất 
liệu phi kim và các tấm cảm biến từ tính được làm bằng chất liệu kim loại và được lắp 
trên bề mặt ngoài của thân chính theo chiều quay và được đặt cách nhau một khoảng; bộ 
cảm biến được lắp ở một phía của rôto để phát hiện tốc độ quay của rôto, tạo ra lực từ 
động khi rôto được làm quay, và biến đổi lực từ động thành dạng sóng vuông, sao cho 
đồng hồ đo của xe có thể sử dụng dạng sóng vuông để tính toán tốc độ chuyển động của 
xe để làm giảm chi phí chế tạo của thân chính và các tấm cảm biến từ tính, và hiển thị 
tốc độ chuyển động chính xác của xe.  
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(11) 27291 
(21) 1-2010-02700 (51) 7 A61K  31/337,  31/416,  31/513,  

31/517,  31/5355,  31/555,  39/395,  
45/06, A61P  35/00 

(22) 10.03.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/US2009/036608 10.03.2009 (87) WO2009/117277 24.09.2009 
(30) 61/037,410      18.03.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.08.2011 
(71) GENENTECH, INC.  (US) 

1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080, United States of America 
(72) BERRY, Leanne (US), PHILLIPS, Gail, Lewis (US), SLIWKOWSKI, Mark, X. (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Tổ hợp điều trị dùng để điều trị rối loạn tăng sinh tế bào quá 

mức, dược phẩm, vật phẩm và phương pháp xác định hợp chất và 
dược phẩm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tổ hợp điều trị dùng để điều trị rối loạn tăng sinh tế bào quá mức, 
trong đó tổ hợp này chứa lượng có hiệu quả điều trị của trastuzumab-MCC-DM1, và 
lượng có hiệu quả điều trị của chất hoá trị liệu, các dược phẩm chứa trastuzumab-MCC-
DM1, và chất hoá trị liệu, và vật phẩm và phương pháp xác định hợp chất và dược phẩm 
liên quan đến việc điều trị rối loạn tăng sinh tế bào quá mức, như bệnh ung thư. Các tổ 
hợp tiếp hợp kháng thể-dược chất trastuzumab-MCC-DM1 và các chất hoá trị liệu, gồm 
cả chất đồng phân lập thể, chất đồng phân hình học, tautome, solvat, chất chuyển hoá và 
muối dược dụng của chúng, là hữu ích để ức chế sự phát triển tế bào khối u và để điều 
trị các rối loạn như bệnh ung thư do thụ thể của yếu tố tăng trưởng thượng bì (Human B 
pidermal growth factor receptor 2 - HER2) và thụ thể của vùng gắn kinaza (kinase insert 
domain receptor - KDR) (thụ thể của yêu tố tăng trưởng nội mô mạch - Vascular 
endothelial growth factor - VEGFR1) gây ra.  
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(11) 27292 
(21) 1-2010-02704 (51) 7 A61K  39/205 
(22) 16.03.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/US2009/001666 16.03.2009 (87) WO 2009/114207 17.09.2009 
(30) 61/069,451      14.03.2008 US 

61/092,814      29.08.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.08.2011 
(71) SANOFI PASTEUR BIOLOGICS CO.  (US) 

38 Sidney Street, Cambridge, MA 02139 (US) 
(72) PUGACHEV, Konstantin, V. (US), RUMYANTSEV, Alexander, A. (RU), GIEL-

MOLONEY, Maryann (US), KLEANTHOUS, Harold (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Flavivirut gây nhiễm có khả năng sao chép, chế phẩm chứa 

flavivirut này, phương pháp tạo ra chúng và dược phẩm chứa 
chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến flavivirut gây nhiễm giả khiếm khuyết có khả năng sao chép, chế 
phẩm chứa flavivirut này, phương pháp tạo ra chúng và dược phẩm chứa chúng.  
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(11) 27293 
(21) 1-2010-02723 (51) 7 C07K  16/28, A61P  35/00, A61K  

39/395 
(22) 23.03.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/EP2009/02111    23.03.2009 (87) WO 2009/118142 01.10.2009 
(30) 08005554.4    25.03.2008 EP 

08007172.3    11.04.2008 EP 
(71) ROCHE GLYCART AG  (CH) 

Wagistrasse 18, CH-8952 Schlieren, Switzerland 
(72) DUMONTET, Charles (FR), FRIESS, Thomas (DE), HERTING, Frank (DE), KLEIN, 

Christian (DE), UMANA, Pablo (CR) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Kháng thể kháng CD20 typ II với tính gây độc tế bào phụ thuộc 

kháng thể tăng (ADCC) và dược phẩm chứa nó 
  (57)    Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng CD20 typ II với tính gây độc tế bào phụ thuộc 

kháng thể tăng (ADCC) để bào chế thuốc điều trị bệnh ung thư biểu hiện CD20. Sáng 
chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa kháng thể kháng CD20 typ II này với một hoặc 
nhiều tác nhân hóa trị liệu dược lựa chọn từ nhóm gồm có xyclophosphamit, vincristin 
và doxorubixin. 
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(11) 27294 
(21) 1-2010-02768 (51) 7 A61K  31/343, A61P  9/06, A61K  

45/06, A61P  43/00 
(22) 16.04.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/FR2009/000450 16.04.2009 (87) WO 2009/133310 05.11.2009 
(30) 08/02128      17.04.2008 FR 

61/045,999      18.04.2008 US 
(71) SANOFI-AVENTIS  (FR) 

174 avenue de France, F-75013 Paris, France 
(72) RADZlK Davide (IT), VAN ElCKELS Martin (DE) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Tổ hợp của dronedaron với ít nhất một chất lợi tiểu dùng để 

điều trị bệnh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tổ hợp của dronedaron hoặc một trong những muối dược dụng của 

chúng với ít nhất một chất lợi tiểu, dùng để điều trị bệnh.  
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(21) 1-2010-02821 (51) 7 A61K  31/401,  31/4985,  31/4523,  

31/506 
(22) 30.03.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/US2009/038847 30.03.2009 (87) WO 2009/123992 08.10.2009 
(30) 61/041,196      31.03.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.08.2011 
(71) METABOLEX, INC.  (US) 

3876 Bay Center Place, Hayward, California 94545, United States of America 
(72) WILSON, Maria, E. (GB), JOHNSON, Jeffrrey (US), CLEMENS, L., Edward (US), 

ZHAO, Zuchun (US), CHEN, Xin (CN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Các hợp chất oxymetylen aryl và dược phẩm chứa hợp chất 

này 
  (57)     Sáng chế đề xuất các chất oxymetylen aryl chủ vận GPR119 và các chất ức chế 

dipeptidyl peptidaza-4 (DPP IV) dùng để điều trị bệnh tiểu đường, bao gồm bệnh tiểu 
đường loại II và các bệnh khác do sự điều chỉnh kém glyxemic gây ra và dược phẩm 
chứa chúng. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.10.2010 
(75) 1. MIN, KYUNG CHUL  (KR) 

114, Noha-ri, Masan-myeon, Heanam-goon, Junranam-do, Republic of Korea 
2. MIN, JAE O  (KR) 
101-304, LINE APT., Sanjeoung-dong, Mokpo-si, Junranam-do, Republic of Korea 
3. MIN, GWI SUNG  (KR) 
101-304, LINE APT., Sanjeoung-dong, Mokpo-si, Junranam-do, Republic of Korea 
4. MIN, KYUNG SOON  (KR) 
402, 1417-5, Sa-dong, Sangrok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Hợp phần bê tông có sử dụng đất nạo vét 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp phần bê tông có sử dụng đất nạo vét, trong đó khi so sánh với 
hợp phần bê tông hiện nay đang sử dụng cho bê tông độ bền cao bao gồm xi măng, 
nước, các cốt liệu (thường được làm từ cát và sỏi to và nhỏ), các chất hỗn hợp, v.v.. hợp 
phần bê tông này được tạo ra bằng cách thay thế xi măng, các cốt liệu, và nước bằng đất 
nạo vét thường được xem là chất thải và bằng cách thay thế các chất hỗn hợp hiện đang 
sử dụng bởi chất hỗn hợp chứa các nguyên liệu tự nhiên như tảo biển là thành phần 
chính của nó, nhờ đó tạo ra các đặc tính thân thiện với môi trường, tính ổn định cấu trúc 
cao với độ bền tuyệt vời và không rạn nứt, và có hiệu quả kinh tế cao.  
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(11) 27297 
(21) 1-2010-02905 (51) 7 B42F  13/00,  13/32 
(22) 31.03.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/JP2009/056721    31.03.2009 (87) WO 2009/123219 08.10.2009 
(30) 2008-093163    31.03.2008 JP 

2008-157250    16.06.2008 JP 
(71) KING JIM CO., LTD.  (JP) 

10-18, Higashi Kanda 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0031 Japan 
(72) HANEDA, Tatsuya (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cơ cấu kẹp giữ hồ sơ, kẹp giữ hồ sơ và phương pháp cố định chi 

tiết kẹp hồ sơ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu kẹp giữ hồ sơ có thể cố định chi tiết kẹp hồ sơ mà gắn kết tài 

liệu hoặc vật tương tự và bìa kẹp giữ hồ sơ chỉ bằng thao tác gắn kết từ một phía của nó, 
và đảm bảo cường độ cố định đầy đủ. 
Cơ cấu kẹp giữ hồ sơ cố định chi tiết kẹp hồ sơ và bìa kẹp giữ hỗ sơ gồm có : 
phần cơ cấu kẹp giữ hồ sơ được bố trí ở bìa kẹp giữ hồ sơ; cặp phần gài kẹp được tạo ra ở 
phần cơ cấu gắn kết và được gài kẹp vào các lỗ liên thông được tạo ra bằng cách xếp 
chồng phần lỗ gắn kết và phần lỗ ở phía kẹp giữ hồ sơ; và phần gắn kết thứ nhất và phần 
gắn kết thứ hai được tạo ra tương ứng ở cặp phần gài kẹp, các phần gắn kết này có thể 
gắn kết với hoặc tháo rời khỏi chi tiết gắn kết, và chi tiết gắn kết là chi tiết ở phía đáy, 
theo hướng gài kẹp, cặp gài kẹp bìa kẹp giữ hồ sơ hoặc cơ cấu kẹp giữ hồ sơ khi cặp 
phần gài kẹp được gài kẹp vào lỗ liên thông, và hướng gắn kết thứ nhất tương ứng với 
hướng gắn kết của chi tiết gắn kết được gắn kết bởi phần gắn kết thứ nhất được đặt khác 
với hướng gắn kết thứ hai tương ứng với hướng gắn kết của chi tiết gắn kết được gắn kết 
bởi phần gắn kết thứ hai.  
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(30) 2008-262518      09.10.2008 JP 

2009-049841      03.03.2009 JP 
(71) PANASONlC CORPORATION   (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 
(72) Atsushi NAKAMURA  (JP), Isao KOBAYASHI  (JP), Shigeru FURUMIYA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp ghi quang học, thiết bị ghi quang học, thiết bị 

phơi sáng phương tiện đĩa gốc, phương tiện ghi thông tin 
quang học và phương pháp chế tạo nó, phương pháp tái tạo 
thông tin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp ghi quang học để ghi thông tin bằng cách chiếu lên 
phương tiện đĩa quang một chuỗi xung ghi đã được điều biến của ánh sáng laze có thể 
thay đổi qua nhiều mức năng lượng sao cho các vết được tạo ra trên phương tiện đĩa 
quang, các vị trí sườn của mỗi vết và khoảng trống giữa hai vết liền kề được sử dụng để 
ghi thông tin. Phương pháp ghi quang học bao gồm các bước: mã hóa dữ liệu ghi để tạo 
ra dữ liệu đã được mã hóa, dữ liệu này là sự kết hợp của các vết và các khoảng trống; 
phân loại dữ liệu đã được mã hóa theo sự kết hợp của chiều dài vết của vết, chiều dài 
khoảng trống của khoảng trống thứ nhất ngay trước vết, và chiều dài khoảng trống của 
khoảng trống thứ hai ngay sau vết; tạo ra chuỗi xung ghi để tạo thành vết, trong đó ít 
nhất một loại trong số vị trí sườn đầu dẫn, vị trí sườn đầu kéo dài và độ rộng xung của 
chuỗi xung ghi được thay đổi theo kết quả phân loại; và chiếu lên phương tiện đĩa quang 
chuỗi xung ghi tạo thành để tạo ra các vết trên phương tiện đĩa quang.  
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(US), Kenneth WAGUESPACK (US), James KEMP (US), Douglas J. HOHLBEIN 
(US), Mary HORCHOS (US), Thomas MINTEL (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bàn chải đánh răng tương tác và mô đun ngõ ra âm thanh 

tháo lắp được 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị có thể gồm bộ phận nối có kết cấu để nối thiết bị với bất kỳ 

một trong số các thiết bị khác nhau. Bàn chải đánh răng có thể gồm ít nhất một bộ phận 
đo có kết cấu để đo thông số sử dụng vùng chăm sóc răng miệng, và bộ xử lý đươc cấu 
hình để thay đổi đầu ra của tín hiệu âm thanh thứ nhất trong số các tín hiệu âm thanh 
đến tín hiệu âm thanh thứ hai trong số các tín hiệu âm thanh trên cơ sở thông số đo 
được. Bàn chải đánh răng khác có thể gồm bộ xử lý được cấu hình để nhận dữ liệu thứ 
nhất từ thành phần nguồn bên ngoài và cấp ra dữ liệu thứ hai tương ứng với dữ liệu thứ 
nhất đã nhận tới ít nhất một bộ phận đầu ra tương ứng, và ít nhất bộ phận đầu ra có kết 
cấu để cấp ra dữ liệu thứ hai từ bộ xử lý. 
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(72) CHEN, Austin, Chih-Yu (CA), DUBE, Daniel (CA), FOURNIER, Pierre-Andre (CA), 
GRIMM, Erich, L. (DE), LACOMBE, Patrick (CA), LALIBERTE, Sebastien (CA), 
MACDONALD, Dwight (CA), MACKAY, D. Bruce (CA), MCKAY, Daniel, James 
(CA), WU, Tom, Yao-Hsiang (CA), CAMPEAU, Louis-Charles (CA), SCOTT, 
Jeremy, Peter (GB), BREMEYER, Nadine (DE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dẫn xuất piperiđin được thế ở vị trí 3, 4 dùng làm chất ức chế 

renin, quy trình điều chế dẫn xuất này và dược phẩm chứa dẫn 
xuất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất chất ức chế renin có gốc piperiđinyl được thế ở vị trí 3,4 
mang oxopyriđin ở vị trí 4 và có công thức (I) và quy trình điều chế hợp chất này. Sáng 
chế còn đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này, để sử dụng trong việc điều trị các 
bệnh tim mạch và thiểu năng thận.  
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(72) DIBLASI, Robert, M. (US), ZIGNEGO, Jay, C. (US), HANSEN, Thomas, N. (US), 
SMITH, Charles, V. (US), RICHARDSON, Peter (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị trợ giúp thở có điều chỉnh áp suất, thiết bị trợ giúp 

thở và thiết bị tạo áp suất khí đạo dương liên tục có sục khí 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị trợ giúp thở có điều chỉnh áp suất. Thiết bị theo sáng chế có 

thể tạo ra các dao động áp suất có biên độ cao, phổ tần số dải rộng thấp và khoảng thời 
gian dài. Ngoài ra, thiết bị này có thể duy trì áp suất khí đạo trung bình của bệnh nhân ở 
một hoặc nhiều mức được kiểm soát. Thiết bị này có thể kiểm soát biên độ dao động, 
khoảng tần số và thành phần, khoảng thời gian, và mức áp suất khí đạo trung bình bằng 
cách điều chỉnh các thông số thiết bị nhất định, như góc và độ sâu của thiết bị trong chất 
lưu. Thiết bị và hệ thống cơ học để điều chỉnh từ xa và đo góc của thiết bị này trong chất 
lưu cũng được đề cập. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến thiết bị và hệ thống có thể 
phân phối dao động áp suất có biên độ cao, phổ tần số dải rộng thấp, khoảng thời gian 
dài, và nhiều mức áp suất khí đạo hít vào và thở ra trung bình. Thiết bị và hệ thống này 
cũng tạo ra phương tiện để kiểm soát việc định thời gian hô hấp ở bệnh nhân, bao gồm: 
số lần thở/phút, thời gian hít vào, và tỷ lệ giữa thời gian hít vào và thở ra.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp phát hiện khả năng phơi nhiễm của đối tượng với 

virut gây bệnh đanga  
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phát hiện khả năng phơi nhiễm của đối tượng với virut 

gây bệnh đanga hoặc họ hàng về phương diện miễn dịch học của chúng. Phương pháp 
này bao gồm cho mẫu sinh học từ đối tượng tiếp xúc với hỗn hợp gồm các hợp phần gây 
miễn dịch đặc hiệu với virut đanga; xác định sự có mặt của phức hợp hình thành giữa 
thành viên liên kết trong mẫu sinh học và hợp phần gây miễn dịch đặc hiệu với virut gây 
bệnh đanga; xác định đặc tính thành viên liên kết trong phức hợp; và đặt mối tương quan 
giữa thành viên liên kết với khả năng phơi nhiễm virut gây bệnh đanga hoặc họ hàng về 
miễn địch học của nó. Sáng chế cũng đề cập đến giá đỡ rắn được sử dụng cho phương 
pháp nêu trên và kit để đánh giá huyết thanh và chẩn đoán dùng cho virut gây bệnh 
®anga.  
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(72) SUVEE, Ivo (BE), TOURGIS, Guillaume (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hỗn dịch chứa hạt cỡ nano keo axit silicxic được làm ổn định, 

chế phẩm, bột và dược phẩm chứa hỗn dịch này và phương pháp 
điều chế chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hạt cỡ nano axit silicxic được ổn định bằng hydroni, chế phẩm 
thu được từ hỗn dịch pha loãng chứa các hạt này, bột thu được từ hỗn dịch loại nước và 
chế phẩm hoặc dược phẩm dạng liều thu được từ hỗn dịch này, chế phẩm hoặc bột, quy 
trình điều chế và sử dụng trong tất cả các ứng dụng trong lĩnh vực thực phẩm, thuốc, 
dược phẩm, mỹ phẩm. 

Sáng chế đề xuất hỗn dịch ổn định của các hạt cỡ nano keo axit silicxic có độ pH 
thấp hơn 0,9, nồng độ mol silic nằm trong khoảng từ 0,035 đến 0,65, nồng độ nước tự do 
ít nhất là 30% (trọng lượng/thể tích) và tỷ lệ giữa nồng độ mol hydroni ion và Si cao hơn 
2 và tốt hơn là thấp hơn 4. Sáng chế còn đề xuất phương pháp điều chế hỗn dịch ổn định 
của các hạt cỡ nano keo axit silicxic, bao gồm các bước tạo ra dung dịch nước silic vô 
cơ hoặc hữu cơ và kết hợp nhanh dung dịch nước silic vô cơ hoặc hữu cơ với nước chứa 
hợp chất axit mạnh ở nhiệt độ thấp hơn 30oC, tốt hơn là nằm trong khoảng từ 1 đến 
25oC, để tạo ra hỗn dịch các hạt cỡ nano keo axit silicxic có độ pH thấp hơn 0,9, được 
làm ổn định bằng hyđroni ion, tỷ lệ giữa nồng độ mol hyđroni ion và Si cao hơn 2 và tốt 
hơn là thấp hơn 4, nồng độ mol silic nằm trong khoảng từ 0,035 đến 0,65 và nồng độ 
nước tự do ít nhất là 30% (trọng lượng/thể tích). 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình lọc nước trong bể và thiết bị hút 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình lọc nước trong bể, trong đó việc lọc được thực hiện trên 
một thể tích nước nhỏ và không trên toàn bộ nước trong bể; quy trình này bao gồm các 
bước sau : (a) phát ra sóng siêu âm trong bể; (b) bổ sung chất keo tụ vào nước; (c) kiểm 
soát đáy bể bằng thiết bị hút mà hút dòng nước có các hạt keo tụ, xả vào ống gom dòng 
ra; (d) lọc dòng ra thiết bị hút ra khỏi ống gom dòng ra; và (e) đưa dòng đã được lọc trở 
lại bể. Sáng chế còn đề cập đến thiết bị hút được sử dụng trong quy trình lọc này. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất giải phóng corticotropin để điều trị ung thư 

  (57)     Sáng chế đề xuất chất giải phóng corticotropin (CRF) để điều trị ung thư ở người bằng 
cách sử dụng liều lượng cao của chất giải phóng corticotropin (CRF) trong khoảng thời 
gian vượt quá 3 ngày.  
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm tẩy giặt và phương pháp tẩy giặt vải dệt sử dụng chế 

phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm tẩy giặt chứa thuốc nhuộm azin cation.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị nút, phương pháp được thực hiện bởi thiết bị nút này 

và vật ghi đọc được bằng máy tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị nút và chương trình có cấu trúc đơn giản chọn tự động 

đường truyền thích hợp không cần chịu tải trên mạng. Trong thiết bị nút 1 trong mạng 
truyền thông, bảng quản lý FID 5 lưu trữ FID để nhận dạng duy nhất khung và thông tin 
về nút thu nhận khung, và bảng lấy trọng số 7 lưu trữ thông tin lấy trọng số về nút khác 
làm nơi nhận để chuyển tiếp khung cho từng nút thu nhận cuối cùng của khung. Khi 
khung được truyền tới nút cục bộ được thu, và nếu FID của khung thu được được lưu trữ 
trong bảng quản lý FID 5, dữ liệu về nút thu nhận liên quan tới FID được cập nhật. Nếu 
FID của khung thu được từ thiết bị thu khung không được lưu trữ trong bảng quản lý 
FID 5, bảng quản lý FID 5 tương ứng với nút thu nhận của khung được tham chiếu tới, 
và nút khác là nơi thu nhận để chuyển tiếp khung được xác định.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hợp chất đối kháng thụ thể histamin H4, chất dẫn phân tán và 

chế phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất đối kháng thụ thể histamin H4 dùng để ức chế hình thành 

dính ruột sau phẫu thuật giữa các bề mặt mô trong khoang cơ thể chịu phẫu thuật, sử 
dụng toàn thân hoặc trực tiếp tới các bề mặt mô trong khoang cơ thể, hoặc cả hai cách sử 
dụng, và đề cập đến chất dẫn phân tán và các chế phẩm thích hợp để dùng cục bộ, không 
toàn thân thuốc tới cơ thể và trực tiếp tới mô nằm trong khoang cơ thể chịu phẫu thuật.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dẫn xuất quinucliđin, dược phẩm chứa chúng và quy trình bào 

chế dược phẩm này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến dẫn xuất quinucliđin có công thức (I),  

 

  
 
dược phẩm chứa chúng, quy trình bào chế được phẩm này và sử dụng chúng trong trị 
liệu.  
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất axit axetic và amoniac 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất axit carboxylic và amoniac một cách độc lập và 
hiệu quả trong đó lượng cacbon đioxit được tạo ra ít hơn. Quy trình này bao gồm các 
bước: (a) tách cacbon monoxit và hyđro một cách độc lập từ khí tổng hợp (A); (b) sản 
xuất hyđro bằng cách đưa khí tổng hợp (B) vào phản ứng chuyển dịch; (c) sản xuất axit 
carboxylic từ rượu và cacbon monoxit được tách ra khỏi khí tổng hợp (A) trong bước 
tách cacbon monoxit/hyđro (a); và (d) sản xuất amoniac từ nitơ, hyđro được tách ra khỏi 
khí tổng hợp (A), và hyđro thu được trong bước phản ứng chuyển dịch (b).  
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(72) HOLM, RenÐ (DK), KAU, Christine (DK), WILLUMSEN, Birgitte (DK), HERTEL, 
Klaus Peter (SE), OLSEN, Christina Kurre (DK), BRUUN, Lone (DK), SOBY, Karina 
Krojer (DK) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất để cải thiện chức năng nhận thức 

  (57)   Sáng chế đề cập đến hợp chất trans-4-((1R,3S)-6-clo-3-phenylindan-1-yl) 1,2,2-
trimetylpiperazin hoặc muối dược dụng của nó và dược phẩm chứa hợp chất này để điều 
trị loạn chức năng nhận thức và làm cải thiện chức năng nhận thức ở bệnh nhân bị mắc 
bệnh này.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm miễn dịch chứa hỗn hợp kháng nguyên của 

Staphylococcus 
  (57)   Sáng chế đề cập đến chế phẩm miễn dịch chứa hỗn hợp các kháng nguyên 

Staphylococcus, kết hợp các kháng nguyên có chức năng khác nhau, ví dụ, hỗn hợp này 
bao gồm protein liên kết thành phần ngoại bào của Staphylococcus và protein vận 
chuyển của Staphylococcus hoặc protein liên kết thành phần ngoại bào và chất điều hoà 
độc tố hoặc protein vận chuyển của Staphylococcus chất điều hoà độc tố của 
staphylococcus. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến vacxin chứa hỗn hợp này.  
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RHEAULT, Tara Renae (US), SCHAAF, Gregory (US), STELLWAGEN, John (US), 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất benzen sulfonamit thiazol, dược phẩm chứa chúng 

và quy trình điều chế chúng 
  (57)    Sáng chế đề cập tới hợp chất benzen sulfonamit thiazol, dược phẩm chứa chúng và quy 

trình điều chế chúng. 
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Polyeste sucroza trong chế phẩm chứa hợp chất amoni bậc 

bốn dùng để khử mùi cơ bản  
  (57)     Sáng chế đề cập đến polyeste sucroza trong chế phẩm chứa hợp chất có mạch béo chưa 

bão hoà dùng để khử hoặc loại bỏ các mùi cơ bản.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị để che dấu lỗi của dữ liệu âm thanh đã 

được mã hóa 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp của che dấu lỗi khung trong dữ liệu auđio được mã hóa 

bao gồm bước nhận dữ liệu auđio được mã hóa trong nhiều khung; và sử dụng một hoặc 
nhiều giá trị thông số được lưu từ một hoặc nhiều khung trước đó để tạo lại khung có lỗi 
khung, sử dụng một hoặc nhiều giá trị thông số được lưu bao gồm việc dẫn ra các giá trị 
thông số dựa ít nhất một phần trên một hoặc nhiều giá trị thông số được lưu và áp dụng 
các giá trị được dẫn ra tới khung có lỗi khung.  
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(72) Shun-ichiro SUMIDA (JP), Shinichi ISHIKAWA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dược phẩm chứa rebamipit để dùng cho mắt 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm dùng cho mắt chứa (1) rebamipit, (2) đường amino và 
(3) tác nhân đệm, không có cation vô cơ. Dược phẩm này không cần thiết phải được 
phân tán lại, có đủ độ trong suốt và biểu hiện tính trung hoà với độ axit yếu không làm 
tổn thương kết mạc của người bị bệnh mắt khô.  
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Tay cầm gậy đánh gôn, phương pháp chế tạo tay cầm gậy đánh 

gôn và gậy đánh gôn có tay cầm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tay cầm gậy đánh gôn, phương pháp chế tạo tay cầm gậy đánh gôn 

và gậy đánh có tay cầm này. Trong đó tay cầm gậy đánh gôn (200) bao gồm nắp được 
đúc sẵn (210) được gắn dính vào ống bọc ngoài (220). Tay cầm (200) được tạo thích hợp 
để lắp được lên trên đầu gần của thân gậy đánh gôn (240). Tay cầm (200) có thể được 
lắp cố định lên trên thân gậy (240), với ống bọc ngoài (220) của tay cầm (200) được lắp 
bao quanh thân gậy (240) và nắp (210) của tay cầm (200) được lắp ở đầu gần nhất của 
thân gậy (240). ống bọc ngoài (220) có thể có thành có chiều dây định trước đủ mỏng 
để tạo ra vùng rỗng (260) giữa ống bọc ngoài (220) và thân gậy (240) khi sử dụng tay 
cầm (200), do đớ làm giảm khối lượng của tay cầm (200). Các miếng đệm (335) có thể 
được tạo ra trên bề mặt trong của tay cầm (200) sao cho khi tay cầm (200) được lắp lên 
trên thân gậy (240), các miếng đệm (335) có thể giúp giữ nguyên vị trí của thân gậy 
(240) trong tay cầm (200).  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Muối canxi của axit phosphorơ để làm tăng hiệu quả của 

thuốc diệt nấm, hạt có chứa muối này, quy trình điều chế 
chúng, phương pháp khống chế nấm gây bệnh cây 

  (57)    Sáng chế đề cập tới việc sử dụng các muối canxi của axit phosphorơ để tăng hiệu quả 
của thuốc diệt nấm trong nông nghiệp. Ngoài ra, sáng chế đề cập tới các chế phẩm rắn, 
đến các quy trình để điều chế các chế phẩm rắn và đến việc sử dụng chúng để khống chế 
nấm hại. Hơn nữa, sáng chế đề cập tới quy trình để điều chế muối canxi của axit 
phosphor¬.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dược phẩm hoạt hóa lipoprotein lipaza chứa hợp chất benzen 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất benzen có công thức chung (1) dưới đây 
để hoạt hoá lipoprotein lipaza  

 

 
  

trong đó R1, R2, R3 và Z như được xác định trong phần mô tả. 
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm dưỡng tóc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dưỡng tóc bao gồm polyme dạng anion biến đổi kỵ nước 
và axit béo.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất vòng ba và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I)  
 

  
 
muối dược dụng, tiền dược chất, các chất chuyển hóa có hoạt tính sinh học, đồng phân 
lập thể và đồng phân của nó trong đó các nhóm biến số được xác định ở đây. Hợp chất 
theo sáng chế hữu dụng để điều trị các tình trạng bệnh miễn dịch và ung thư.  
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(72) Bernd SPECHT (DE), DRECHSLER Robert (DE), PAULIG Xaver (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cánh khí động học 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cánh khí động học, bao gồm tầng trên kéo dài khi hoạt động theo 
chiều dọc và theo chiều ngang; trong đó tầng trên được tạo hình dạng và bố trí để tạo ra 
lực nâng theo phương thẳng đứng, lực nâng này được định hướng vuông góc với chiều 
dọc và chiều ngang khi cánh khí động học được xoay theo luồng gió theo chiều được 
định hướng song song với chiều dọc; trong đó các gân được nối với tầng trên, các gân 
này nằm trong mặt phẳng song song với chiều của lực nâng theo phương thẳng đứng và 
chiều của luồng gió; cánh khí động học được nối với bệ đế bố trí bên dưới cánh khi vận 
hành qua các dây buộc chặt.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dẫn xuất ađamantyl điamit và dược phẩm chứa dẫn xuất này 

  (57)     Sáng chế đề xuất dẫn xuất adamantyl diamit có công thức (I):  
 

  
 
trong đó 
R1 và R2 là như được xác định trong bản mô tả, hoặc muối dược dụng của chúng; và 
dược phẩm chứa dẫn xuất này. 
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Chengbin Wu (CN), Carolyn A. Cuff (US), Margaret Huginin (US), Rajesh V. Kamath 
(US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Protein gắn kết chứa chuỗi polypeptit, dược phẩm chứa 

protein này và phương pháp sản xuất protein này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến các protein đa hóa trị và đa đặc hiệu hữu dụng trong chẩn đoán, 

ngăn ngừa và/hoặc điều trị các bệnh viêm cấp tính và mạn tính, bệnh ung thư, và các 
bệnh khác, dược phẩm chứa các protein này và phương pháp sản xuất chúng.  
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(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue New York, NY 10022, United States of America 
(72) GATZEMEYER John J. (US), JIMENEZ Eduardo J. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ chăm sóc răng miệng có chi tiết sửa đổi được theo 

khách hàng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ chăm sóc răng miệng với vùng chăm sóc răng miệng có 

các chi tiết làm sạch để chà vào mô miệng và thân để nắm chặt dụng cụ bao gồm tay 
cầm có mặt trước và bản mặt tháo ra được. Bản mặt tháo ra được có thể có dạng trong 
suốt hoặc trong mờ và có thể còn bao gồm các dấu hiệu thiết kế. Bản mặt có thể tạo ra 
khả năng bảo vệ cho bề mặt ghi của người sử dụng trên một trong số các mặt của tay 
cầm, bề mặt ghi này có thể được kết cấu để tiếp nhận dấu hiệu chỉ dẫn của người sử 
dụng, sau đó có thể được xóa bỏ và dấu hiệu chỉ dẫn khác được tạo ra. Phương pháp tiếp 
thị dụng cụ chăm sóc răng miệng và các dấu hiệu khác của dụng cụ chăm sóc răng 
miệng bao gồm một hoặc nhiều bản mặt theo chủ đề cũng được dự tính và được mô tả.  
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4023 S. Old Us 23, Suite 101, Brighton, MI 48114, United States of America 
(72) CHOATE, Thomas, F. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp phần phủ bảo vệ bề mặt, bề mặt bao gồm hợp phần phủ này 

và phương pháp tạo thành hợp phần phủ bảo vệ bề mặt trên bề 
mặt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp phần phủ bảo vệ bề mặt, cụ thể là các bề mặt được sơn. Hợp 
phần phủ này chứa 2 thành phần được trộn với nhau: thành phần thứ nhất bao gồm 
polyme dạng nhánh, ngoài ra còn có thể chứa hợp chất acrylic, các hạt nano oxit kim 
loại được bọc trong polyme, chất ổn định ánh sáng, chất hấp thụ tia cực tím, chất xúc tác 
liên kết ngang, dung môi gần như khan thứ nhất; thành phần thứ hai bao gồm chất liên 
kết ngang và dung môi gần như khan thứ hai. Sáng chế cũng đề cập đến bề mặt bao gồm 
hợp phần phủ này và phương pháp tạo thành hợp phần phủ bảo vệ bề mặt trên bề mặt.  
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(72) SANFILIPPO, Domenico (IT), CARLESSI, Lino (IT), MAIRANO, Luca (IT), 

GIANAZZA, Alessandro (IT) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Cơ cấu bó ống để xử lý các chất dịch ăn mòn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu bó ống để thực hiện việc trao đổi nhiệt ở các áp suất cao và 
các nhiệt độ cao, trong các điều kiện có độ hoạt tính cao của chất dịch quy trình, bao 
gồm lớp lót titan và các dãy ống bao gồm ít nhất một lớp ziricon, được bố trí tiếp xúc 
với các chất dịch, trong đó tấm lắp ống trên đó các ống được lắp bao gồm lớp phía ngoài 
bằng ziricon hoặc hợp kim của nó và lớp phía dưới bằng titan được hàn vào lớp lót của 
thiết bị. Sáng chế còn đề cập đến thiết bị được sử dụng, cụ thể là làm thiết bị trao đổi 
nhiệt, chẳng hạn là làm thiết bị chưng cất các thành phần nhẹ trong chu trình có áp suất 
cao của các quy trình tổng hợp ure.  
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(11) 27328 
(21) 1-2011-00034 (51) 7 C07D  211/38,  211/46,  213/75,  

295/192,  295/096, A61K  31/397,  
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(72) CELANIRE, Sylvain (FR), PROVINS, Laurent (BE), DENONNE, FrÐdÐric (BE), 

VALADE, Anne (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất chứa nhóm xyclobutoxy và dược phẩm chứa hợp chất 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) chứa nhóm xyclobutoxy, quy trình điều 

chế, dược phẩm chứa hợp chất này.  
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(71) IDEMITSU KOSAN CO., LTD.  (JP) 

1-1, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100- 8321, Japan 
(72) Kyo NAGASHIMA (JP), Masami MOCHIZUKI (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp phần dùng làm thức ăn và thức ăn chứa hợp phần này 

  (57)     Sáng chế đề xuất hợp phần dạng hạt dùng làm thức ăn, bao gồm dịch lỏng từ vỏ hạt điều 
và/hoặc các axit anacardic và chất hấp thụ dầu, trong đó dịch lỏng từ vỏ hạt điều và/hoặc 
các axit anacardic chứa theo tỷ lệ với toàn bộ lượng hợp phần dùng làm thức ăn nằm 
trong khoảng từ 25 đến 65% khối lượng.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
87 

(11) 27330 
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MARTIN ValÐrie (FR), SAVI Pierre (FR), VOLLE-CHALLIER CÐcile (FR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Các hợp chất pyridino-pyridinon, phương pháp điều chế, thuốc 

và dược phẩm chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề xuất các chất hợp chất pyridino-pyridinon, có công thức chung (I): trong đó 

R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, V, W, Y, Z, và m như được định nghĩa trong phần mô tả. 
Sáng chế cũng đề xuất quy trình điều chế chúng, thuốc và dược phẩm chứa chúng.  
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(72) LIN, Rong-Hwa (TW), CHANG, Chung, Nan (US), CHEN, Pei-Jiun (TW), HUANG, 

Chiu-Chen (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Chuỗi globulin miễn dịch, kháng thể chứa chuỗi globulin miễn 

dịch, axit nucleic mã hóa chuỗi globulin miễn dịch, vectơ và 
tế bào chủ chứa axit nucleic này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các chuỗi globulin miễn dịch hoặc kháng thể có các vùng quyết 
định bổ trợ của chuỗi nhẹ hoặc chuỗi nặng của kháng thể được gắn kết với phối tử P-
Seleetin Glycoprotein 1. Sáng chế cũng bộc lộ axit nucleic mã hóa chuỗi globulin miễn 
dịch, vectơ và tế bào chủ chứa axit nucleic này.  
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(71) SANOFI-AVENTIS  (FR) 

174, Avenue de France, F-75013 Paris, France 
(72) BARBAGALLO, Elodie (FR), RINALDI-CARMONA, Murielle (FR), ROUX, Pascale 

(FR), VERNHET, Claude (FR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hợp chất 1-benzyl-xinolin-4(1H)-on được thế, quy trình điều 

chế, dược phẩm và thuốc chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức (I) trong đó: - R1 là: phenyl được thế 

hoặc không được thế, naphtyl được thế hoặc không được thế; pyridyl được thế hoặc 
không được thế; 1 -benzothienyl được thế hoặc không được thế; hoặc 1,3-benzodioxolyl 
được thế hoặc không được thế; - R2 là: nhóm vòng thơm hoặc dị vòng thơm, nhóm này 
được thế hoặc không được thế; -R3 là nguyên tử hydro, nguyên tử halogen, nhóm Alk, 
hoặc nhóm OAlk, - Alk là (C1-C4) alkyl không được thế hoặc được thế một hoặc nhiều 
lần bởi một nguyên từ flo. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp điều chế 
hợp chất này, dược phẩm và thuốc chứa hợp chất này để dùng trong điều trị.  
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(71) Viện hoá học các hợp chất thiên nhiên  (VN) 

Nhà 1H, số 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Phạm Quốc Long (VN), Trịnh Thị Thu Hương (VN), Natalia V. Ivanchina (RU), Alla 

A. Kicha (RU), Anatoly I. Kalinovsky (RU), Pavel S. Dmitrenok (RU), Irina G. 
Agafonova (RU), Valentin A. Stonik (RU) 

(54) Phương pháp chiết hợp chất (20S)-6alpha-O-beta-D-
fucopyranosyl-(1->2)-beta-D-fucopyranosyl-(1->4)-[beta-D-
quinovopyranosyl-(1->2)]-beta-D-quinovopyranosyl-(1->3)-
beta-D-quinovopyranosyl-20-hydroxy-5alpha-cholest-9(11)-en-
23-on-3beta-yl sulfat (Archasterosit C) từ loài sao biển 
Archaster Typicus 

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp chiết hợp chất (20S)-6α-O-{β-D-fucopyranosyl- 
(1→2)-β-D-fucopyranosyl-(1→4)-[β-D-quinovopyranosyl-(1→2)]-β-D-
quinovopyranosyl-1→3)-β-D-quinovopyranosyl}-20-hydroxy-5α-cholest-9(11)-en-23-
on-3β-yl sulfat từ loài sao biển Archaster typicus, có công thức (1). Hợp chất theo sáng 
chế thuộc lớp chất steroit phân cực có phổ rộng các hoạt tính sinh học thú vị, như gây 
độc tế bào, tán huyết, kháng khuẩn, kháng nấm, kháng viêm, giảm đau . . .  
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2008-295619      19.11.2008 JP 
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(71) SHIKOKU CHEMICALS CORPORATION  (JP) 
8-537-1, Doki-cho Higashi, Marugame-shi, Kagawa 763-8504 Japan 

(72) MURAI, Takayuki (JP), YAMAJI, Noriaki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tác nhân xử lý bề mặt đồng và phương pháp xử lý bề mặt đồng 

nhờ sử dụng tác nhân này    
  (57)     Sáng chế đề cập đến tác nhân xử lý bề mặt đối với đồng mà tác nhân này chứa hợp chất 

imiđazol được biểu diễn bằng công thức (I):  
 

  
 

trong đó R là nguyên tử hyđro hoặc nhóm alkyl, X1 và X2 là các nhóm như nhau hoặc 
khác nhau và là nguyên tử clo hoặc nguyên tử brom; m và n là số nguyên từ 0 đến 3, và 
ít nhất, một trong các số m và n là 1 hoặc lớn hơn 1. Tác nhân xử lý bề mặt này cũng 
được sử dụng trong các phương pháp xử lý bề mặt, trong việc chế tạo các bản mạch in và 
trong các phương pháp hàn.  
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(21) 1-2011-00132 (51) 7 B01D  29/96 
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(86) PCT/EP2009/002967  23.04.2009 (87) WO 2009/152890  23.12.2009 
(30) 10 2008 029 533.7       21.06.2008 DE 
(71) KRONES AG  (DE) 

Bohmerwaldstrasse 5, 93073 Neutraubling 
(72) HENKE, Gert (DE), HOFMANN, Werner (DE), SOMMER, Michael (DE) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Thiết bị lọc các chất lỏng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị lọc các chất lỏng, cụ thể là các loại đồ uống, bao gồm 
khung (2) và ít nhất một chi tiết lọc (4) được lắp vào khung (2) theo cách có thể thay thế 
được và có chi tiết nối (3) để cho dòng chất lỏng chảy qua có thể tháo rời được. Để dễ 
dàng thay thế chi tiết lọc (4), chi tiết nhận dạng (18) được bố trí để nhận dạng chi tiết 
lọc (4).  
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(86) PCT/EP2009/060298 07.08.2009 (87) WO2010/015713 11.02.2010 
(30) 08162105.4      08.08.2008 EP 

61/087,334      08.08.2008 US 
PCT/EP2009/000904    10.02.2009 EP 

(71) BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT  (DE) 
Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, Germany 

(72) GENERAL, Sascha (DE), TEREBESI Ildikã (DE), BRACHT, Stefan (DE), FUNKE, 
Adrian (DE) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Dược phẩm dạng liều đơn vị chứa progestin 

  (57)     Sáng chế đề xuất dược phẩm phân phối thuốc dưới dạng màng mỏng tan trong nước 
bánh xốp, dược phẩm này chứa các hạt nhỏ chứa ít nhất một progestin và ít nhất một 
chất bảo vệ. Chất bảo vệ có tác dụng ẩn vị của progestin một cách hữu hiệu do giải 
phóng progestin trong miệng theo cách có giới hạn. Do đó, progestin không được hấp 
thu qua đường trong miệng, mà thay vào là đường ruột (đi qua miệng).  
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(11) 27337 
(21) 1-2011-00142 (51) 7 B32B  3/18,  3/30,  5/18 
(22) 04.07.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/EP2009/004839 04.07.2009 (87) WO/2010/012353 04.02.2010 
(30) 08405190.3      30.07.2008 EP 
(71) 3A TECHNOLOGY & MANAGEMENT LTD.  (CH) 

Badische Bahnhofstr. 16 CH-8212 Neuhausen am Rheinfall, Switzerland 
(72) WOLF, Thomas (CH), PIEPER, Moritz (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phần tử kết cấu phẳng, thành phần kết cấu bao gồm phần tử 

kết cấu phẳng này và phương pháp sản xuất phần tử kết cấu 
phẳng này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phần tử kết cấu phẳng (10), là một phần của khối bọt (5), khối bọt 
này được làm từ nguyên liệu nhựa bọt xốp, có chứa nhiều khối bọt xếp chồng (7) 
và/hoặc các khối bọt (7) được làm từ các đoạn của khối bọt (11), được sắp xếp cạnh 
nhau trong mặt phẳng và được nối với nhau để tạo thành các khối bọt (7) và có các mối 
hàn phẳng (13) ở các mặt tiếp giáp của chúng, và các khối bọt (7) được hàn với nhau ở 
các mặt tiếp giáp của chúng để tạo thành các mối hàn phẳng (12) để tạo thành khối bọt 
(5). Các mối hàn (12) giữa các khối bọt (7) bị làm gián đoạn bởi các rãnh (45) nằm cách 
xa nhau. Phần tử kết cấu phẳng tốt hơn nếu được sử dụng làm lõi hoặc lớp lõi trong các 
vật liệu composit nhiều lớp, ví dụ trong các van rôto của các nhà máy điện dùng sức gió.  
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(11) 27338 
(21) 1-2011-00157 (51) 7 A23F 3/00 
(22) 18.01.2011 (43) 26.09.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.01.2011 
(71) Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học  (VN) 

814/3 đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Văn Tri (VN) 
(54) Quy trình sản xuất trà sinh học từ lá sen 

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình sản xuất trà sinh học từ lá sen bao gồm các công đoạn: 
Chuẩn bị lá sen, sấy lá sen, nghiền và phối trộn với chất bảo quản, đóng gói tạo sản 
phẩm.  
Trà được sử dụng hàng ngày nhằm phòng ngừa và chữa trị béo phì, phòng trị cao huyết 
áp, cao mỡ máu, xơ vữa động mạch.  
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(11) 27339 
(21) 1-2011-00158 (51) 7 C10L  1/02, C12M  1/42, C12P  5/00, 

C12M  1/00 
(22) 08.09.2008 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/MX2008/000122     08.09.2008 (87) WO 2009/154437 23.12.2009 
(30) MX/a/2008/007914 18.06.2008 MX 
(75) ECHEVARRIA PARRES, Antonio JosÐ de Jesós de San Juan Bosco  

(MX) 
Calle 33 # 512 x 20 y 22, Fraccionamiento Montebello, C.P. 97113 MÐrida, Yucat¸n, 
Mexico 

(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.) 
(54) Quy trình và hệ thống thu dầu điezel sinh học từ tảo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống nuôi trồng tảo, chiết chất béo, chuyển hóa este chất béo 
để thu được dầu điezel sinh học. Hệ thống này bao gồm ba giai đoạn: nuôi trồng, chiết, 
cất giữ và phản ứng. Trong vùng chiết chất béo có thiết bị phản ứng siêu âm mà ở đó 
vách của tảo cùng với túi chứa dầu bị phá vỡ cho phép chiết chất béo. Trong vùng 
chuyển hóa este cũng có thiết bị phản ứng siêu âm để phá vỡ các phân tử dầu do đó làm 
tăng tốc độ phản ứng và làm cho phản ứng diễn ra hầu như ngay lập tức.  
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(11) 27340 
(21) 1-2011-00159 (51) 7 C25B  11/06,  1/04, H01M  4/90 
(22) 17.06.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/US2009/003627 17.06.2009 (87) WO2009/154753 23.12.2009 
(30) 61/073,701 18.06.2008 US 

61/084,948 30.07.2008 US 
61/103,879 08.10.2008 US 
61/146,484 22.01.2009 US 
61/179,581 19.05.2009 US 

(71) 1. MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY  (US) 
77 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02139, United States of America 
2. SUN CATALYTIX CORPORATION  (US) 
200 Technology Square, Ste. 103, Cambridge, MA 02139, USA 

(72) NOCERA, Daniel G. (US), KANAN, Matthew W. (US), SURENDRANATH, Yogesh 
(US), DINCA, Mircea (RO), LUTTERMAN, Daniel A. (US), REECE, Steven Y. (US), 
ESSWEIN, Arthur J. (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chất xúc tác, điện cực, hệ thống và phương pháp điện phân 

nước 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất xúc tác, điện cực, cơ cấu, bộ kit và hệ thống để điện phân, mà 

có thể được sử dụng để lưu trữ năng lượng, đặc biệt là trong lĩnh vực chuyển hóa năng 
lượng, vµ/hoÆc tạo ra oxy, hydro, vµ/hoÆc tạo ra oxy, hydro, vµ/hoÆc oxy vµ/hoÆc hydro 
chứa các chất. Sáng chế còn đề cập đến hợp phần và phương pháp để tạo ra điện cực và 
các cơ cấu khác.  
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(11) 27341 
(21) 1-2011-00208 (51) 7 C07K  14/47, A61K  38/17, C07K  

16/18, G01N  33/68 
(22) 01.07.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/NL2009/050387  01.07.2009 (87) WO/2010/002251 07.01.2010 
(30) 08159385.7       01.07.2008 EP 

61/077,264       01.07.2008 US 
(71) DE STAAT DER NEDERLANDEN, VERT. DOOR DE MINISTER VAN VWS  (NL) 

Postbus 20350, NL-2500 EJ Den Haag, Netherlands 
(72) HOOGERHOUT, Peter (NL), VAN DEN DOBBELSTEEN, Gerarda, Petronella, 

Johanna, Maria (NL) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Peptit vòng để điều trị bệnh Alzheimer, phương pháp sản xuất 

và kháng thể định hướng kháng lại peptit này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến peptit vòng dùng để điều trị bệnh Alzheimer, phương pháp sản xuất 

peptit này, kháng thể được định hướng kháng lại peptit này và phương pháp in vitro để 
chuẩn đoán bệnh hoặc tình trạng thoái hoá thần kinh có sử dụng kháng thể này.  
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(11) 27342 
(21) 1-2011-00209 (51) 7 C09D  11/10 
(22) 23.06.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/EP2009/057819   23.06.2009 (87) WO2009/156400 30.12.2009 
(30) PCT/IB2008/001635       23.06.2008 IB 
(71) SICPA HOLDING SA  (CH) 

Avenue de Florissant 41, CH-1008 Prilly, Switzerland 
(72) GROSSET, Anne (US), LEFÌBVRE, Olivier (FR), SCHALLER, Christophe (CH), 

MAGNIN, Patrick (FR), VEYA, Patrick (CH), TRACHSEL, Nicolas (đã mất) (CH) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Mực in lõm cho bản khắc đồng chứa các phân tử dạng nhánh, 

tài liệu an ninh mang mực và phương pháp sản xuất mực 
  (57)    Sáng chế bộc lộ một loại mực in lõm dùng chuyên cho bản khắc đồng, bao gồm polyme 

dạng nhánh có trọng lượng phân tử cao như là thành phần kết dính. Những loại mực gồm 
polyme như thế có thể được tạo thành có chứa lượng giảm đáng kể chất dung môi hữu cơ 
(các chất dung môi hữu cơ dễ bay hơi, VOC), trong khi vẫn nằm trong khoảng độ nhớt 
thích hợp được quy định bởi quy trình in lõm. Mực in lõm được in và xử lý trong sáng 
chế này cải thiện các đặc tính về độ bền trong hóa học và cơ học.  
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(11) 27343 
(21) 1-2011-00216 (51) 7 H04W  72/12 
(22) 23.06.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/US2009/048277 23.06.2009 (87) WO/2010/008837 21.01.2010 
(30) 61/074,962      23.06.2008 US 

12/488,792      22.06.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.01.2011 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) GHOLMlEH, Aziz (US), MOHANTY, Bibhu, P. (US), ZHANG, Danlu (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)     Sáng chế mô tả các kỹ thuật quản lý hoạt động của thiết bị người sử dụng (UE) trong hệ 
thống đa sóng mang. Hệ thống này có thể hỗ trợ hai hoặc nhiều sóng mang trên liên kết 
xuống và một hoặc nhiều sóng mang trên liên kết lên. Một sóng mang trên mỗi liên kết 
có thể được thiết kế ở dạng sóng mang neo. Theo một khía cạnh, lệnh lớp dưới (ví dụ, 
lệnh HS-SCCH) có thể được sử dụng để chuyển tiếp giữa hoạt động một sóng mang và 
hoạt động đa sóng mang ở UE. Theo một khía cạnh khác, UE có thể có cùng một cấu 
hình thu không liên tục (DRX) cho tất cả các sóng mang trên liên kết xuống và/hoặc có 
cùng cấu hình truyền không liên tục (DTX) cho tất cả các sóng mang trên liên kết lên. 
Theo một khía cạnh khác, hoạt động không cần kênh HS-SCCH có thể bị giới hạn ở 
sóng mang neo.  
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(11) 27344 
(21) 1-2011-00231 (51) 7 B32B  27/36,  27/08 
(22) 19.12.2008 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/IN2008/000849   19.12.2008 (87) WO 2009/157012 30.12.2009 
(30) 1318/MUM/2008        24.06.2008 IN 
(71) BILCARE LIMITED  (IN) 

1028, Shiroli, Rajgurunagar Taluka Khed, Pune- 411 505 Maaharashtra, India 
(72) BHANDARI, Mohan (IN), NAIK, Praful (IN), AJITH, Shasbidharan (IN), 

KULKARNI, Sanjeev (IN), BHAGWAT, Shrikant (IN), NAIK, Sudhir (IN), SANT, 
Anirudha (IN), GUDSOORKAR, Ganesh (IN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Màng bao gói nhiều lớp có thể tạo hình và quy trình tạo ra 

màng này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến màng bao gói nhiều lớp có thể tạo hình và quy trình tạo ra màng 

này. Màng này là thích hợp để tạo ra vỉ bấm bằng cách tạo hình nóng hoặc tạo hình 
nguội. Bề mặt nhìn thấy được của màng có các dấu hiệu riêng có tác dụng chống làm 
hàng giả. Các dấu hiệu này được giữ lại trên màng ngay cả sau khi tạo ra vỉ bấm. 
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(11) 27345 
(21) 1-2011-00242 (51) 7 H04W  52/02 
(22) 01.07.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/US2009/049404 01.07.2009 (87) WO/2010/002991 07.01.2010 
(30) 61/077,533      02.07.2008 US 

12/483,652      12.06.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.01.2011 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) SUBRAHMANYA, Parvathanathan (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp hỗ trợ triển khai chế độ công suất thấp trong 

trạm cơ sở và thiết bị truyền thông không dây 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị và phương pháp triển khai và/hoặc thực hiện chế độ công suất 

thấp trong trạm cơ sở điểm truy cập (AP - access point). Chế độ công suất thấp có thể 
được cài đặt dựa vào sự có mặt và/hoặc trạng thái của các thiết bị đầu cuối truy cập (AT 
- access terminal). Theo một phương án, phương pháp có thể bao gồm bước xác định 
xem AT bất kỳ có mặt trong ít nhất một vùng phủ sóng xác định hay không. Theo một 
phương án khác, phương pháp có thể bao gồm bước xác định xem AT có ở trong trạng 
thái rỗi hoặc trạng thái làm việc hay không.  
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(11) 27346 
(21) 1-2011-00266 (51) 7 A23L  1/30, A23G  3/34,  4/00, 
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20-1, Nishi-shinjuku 3-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 1600023, Japan 
(72) TAKASE, Takahito (JP), NARISE, Atsushi (JP), KIKUCHI, Sanae (JP), OSAWA, 

Kenji (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm khử mùi và sản phẩm chứa chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế mô tả chế phẩm khử mùi bao gồm hoạt chất là dịch chiết từ thực vật tự nhiên 
có độ an toàn cao có thể sử dụng trong thực phẩm mà không phải lo lắng, và có tác dụng 
khử mùi tốt ngay cả trong điều kiện trung tính, và thức ăn và đồ uống chứa chế phẩm 
khử mùi này. Chế phẩm khử mùi này bao gồm cây thuộc chi Mâm xôi (Rubus) họ Hoa 
hồng (Rosaceae) và peroxiđaza.  
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(21) 1-2011-00307 (51) 7 A01N  25/34, A01P  7/04 
(22) 27.07.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/EP2009/059626  27.07.2009 (87) WO2010/012671 04.02.2010 
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67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) KARL, Ulrich (DE), STUTZ, Susanne (DE), LEININGER, Hartmut (DE), KAISER, 

Claus (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Lưới được ngâm tẩm thuốc diệt côn trùng để bảo vệ chống lại 

các loài gây hại 
  (57)     Sáng chế đề cập tới lưới được ngâm tẩm thuốc diệt côn trùng được làm từ các sợi vải, 

lưới này có cỡ mắt lưới nhỏ, để bảo vệ chống lại các loài gây hại.  
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12/495,398 30.06.2009 US 
12/496,034 01.07.2009 US 

(71) GREENFIELD SOLAR CORP.  (US) 
7881 Root Road North Ridgeville, OH 44039, United States 

(72) ZALUSKY, James, Thomas (US), ZAHURANEC, Terry (US), SATER, Neil, D. (US), 
SATER, Bernard, L. (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống và phương pháp gá lắp, triển khai, kiểm tra, vận hành 

và quản lý thiết bị tập trung năng lượng mặt trời 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống, thiết bị và phương pháp lắp ráp, triển khai, kiểm tra, vận 

hành, và quản lý bộ tập trung năng lượng mặt trời. Sáng chế đề xuất cơ chế đánh giá 
hoạt động và chất lượng của bộ thu gom năng lượng mặt trời qua việc phát ra bức xạ 
lade điều biến lên hoặc ở gần vị trí của tế bào năng lượng mặt trời. Sáng chế đề xuất việc 
định vị hai bộ thu ở hai khoảng cách từ nguồn ánh sáng (chắng hạn, bộ thu gom năng 
lượng mặt trời hoặc đĩa). Các bộ thu này được sử dụng để thu gom ánh sáng mà có thể 
được so sánh với chuẩn hoặc các ngưỡng khác nhờ đó chẩn đoán được chất lượng của bộ 
thu gom. Bộ thu bao gồm môđun quang điện để biến đổi năng lượng, hoặc các môđun 
để khai thác nhiệt năng. Tế bào năng lượng mặt trời trong môđun quang điện có thể 
được bố trí theo rất nhiều kết cấu để cực đại đầu ra dòng điện. Ngoài ra, cụm điều chỉnh 
nhiệt loại bỏ nhiệt từ các tế bào năng lượng mặt trời và các vùng nóng khác, để duy trì 
građien nhiệt độ bên trong các mức định trước.  
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(11) 27349 
(21) 1-2011-00350 (51) 7 H04N  7/24, G06F  17/30, H04N  

7/26 
(22) 16.07.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/IB2009/006263       16.07.2009 (87) WO/2010/007513 21.01.2010 
(30) 61/081,328       16.07.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.02.2011 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland 
(72) Miska HANNUKSELA (FI), Ye-Kui WANG (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị để ghép nhóm rãnh và nhóm thứ cấp 

của rãnh 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp bao gồm lưu dữ liệu đa phương tiện theo thời gian thực 

trong nhiều rãnh và/hoặc các nhóm thứ cấp của rãnh; và nhận diện một hoặc nhiều nhóm 
nhiều rãnh, mỗi nhóm nhiều rãnh kết hợp với quan hệ giữa một hoặc nhiều cửa nhiều 
rãnh và/hoặc các nhóm thứ cấp của rãnh.  
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(11) 27350 
(21) 1-2011-00351 (51) 7 A61K  9/16,  38/22, A61P  5/06 
(22) 10.07.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/GB2009/001727   10.07.2009 (87) WO/2010/004299 14.01.2010 
(30) 0812740.9        11.07.2008 GB 
(71) CRITICAL PHARMACEUTICALS LIMITED  (GB) 

BioCity Nottingham, Pennyfoot Street, Nottingham NG1 1GF, United Kingdom 
(72) NAYLOR, Andrew (GB), LEWIS, Andrew, Lester (GB), ILLUM, Lisbeth (DK) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dược phẩm chứa hormon sinh trưởng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa (i) hormon kích thích sinh trưởng; (ii) thành phần 
polyme dễ bị vi sinh vật phá huỷ; và (iii) chất cải biến giải phóng. Sáng chế còn đề cập 
đến quy trình điều chế dược phẩm này.  
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(11) 27351 
(21) 1-2011-00371 (51) 7 C12N  15/82, A61K  39/145, A61P  

31/16, C12N  15/44,  7/00,  7/01, 
C07K  14/11 

(22) 02.07.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/CA2009/000926      02.07.2009 (87) WO2010/003225 14.01.2010 
(30) PCT/CA2008/001281         11.07.2008  CA 

PCT/CA2009/000032         12.01.2009  CA 
(71) MEDICAGO INC.  (CA) 

1020 Route de L'Eglise, Bureau 600 Quebec, Quebec G1V 3V9, Canada 
(72) D'AOUST, Marc-Andre (CA), COUTURE, Manon (CA), ORS, FrÐdÐric (CA), 

TREPANIER, Sonia (CA), LAVOIE, Pierre-Olivier (CA), DARGIS, MichÌle (CA), 
VEZINA, Louis-Philippe (CA), LANDRY, Nathalie (CA) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hạt giống virut cúm, phương pháp sản xuất hạt giống virut 

cúm ở thực vật và chế phẩm chứa hạt giống virut cúm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất hạt giống virut cúm (VLP) trong thực vật 

hoặc một phần của thực vật. Phương pháp này bao gồm đưa axit nucleic gồm trình tự 
nucleotit mã hoá hemaglutinin (HA) cúm vào trong thực vật và tinh sạch bằng cách loại 
trừ theo kích thước. Sáng chế cũng đề cập đến hạt giống virut cúm được tạo ra trong 
thực vật và chế phẩm chứa hạt giống virut này.  
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(11) 27352 
(21) 1-2011-00386 (51) 7 G06F  15/00 
(22) 27.08.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/US2009/004937  27.08.2009 (87) WO/2010/024944 04.03.2010 
(30) 61/092,164       27.08.2008 US 
(71) SUN CHEMICAL CORPORATION  (US) 

35 Waterview Boulevard Parsippany, NJ 07054, US. 
(72) RICH, Danny (US), ZESSIN, Kent (US), RABBITTS, Edward (GB) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp và hệ thống tạo ra sự tương thích màu mực in tự 

động với các màu và các sắc màu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp tìm ra cách kết hợp các chất tạo màu để 

tạo ra các mực in màu SPOT theo ý muốn mà không đòi hỏi dãy các thuật toán phần 
mềm máy tính phức tạp. Phương pháp này bao gồm việc tìm kiếm trong một thư viện 
các loại mực in màu đã biết được in lên một nền cụ thể bằng cách sử dụng các điều kiện 
in cụ thể. Mỗi bản ghi của thư viện này có thể chứa công thức mực in, cách kết hợp các 
chất tạo màu và nhựa, hệ số phản xạ quang phổ của mực in và nền, các trị số màu của 
màu mực thuần và giảm xuống từng bậc 10% đến 0%. Trong các cơ sở dữ liệu này, các 
ảnh nửa tông có thể được biểu thị bằng đơn vị phần trăm, nhưng cũng có thể, ví dụ, được 
thể hiện dưới dạng các số nguyên 8-bit (từ 0 đến 255). Việc tìm kiếm này định vị màu 
mực in thuần để đáp ứng các yêu cầu về màu và đồng thời đáp ứng các yêu cầu về màu ở 
một hoặc nhiều bước nửa tông trung gian.  
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(11) 27353 
(21) 1-2011-00445 (51) 7 C23C  22/52, B23K  1/20,  35/36, 

C07D  233/64, C23F  11/14, H05K  
3/28 

(22) 29.09.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/JP2009/067308      29.09.2009 (87) WO/2010/041614 15.04.2010 
(30) 2008-259661     06.10.2008 JP 

2009-138853     10.06.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.06.2011 
(71) SHIKOKU CHEMICALS CORPORATION  (JP) 

8-537-1, Doki-cho Higashi, Marugame-shi, Kagawa 763-8504 Japan 
(72) MURAI, Takayuki (JP), HIRAO, Hirohiko (JP), MIYAZAKI, Masayuki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hợp chất 2-benzyl-4-(2,4-diclophenyl)-5-metylimidazol 

  (57)   Một mục tiêu của sáng chế là cung cấp hợp chất 2-benzyl-4-(3,4-diclophenyl)-5- 
metylimidazol hữu ích trong vai trò là chất chống oxy hóa cho bề mặt đồng, chất gây 
đóng rắn cho nhựa epoxy, hoặc chất trung gian dùng làm thuốc và hóa chất nông 
nghiệp.  
Hợp chất 2-benzyl-4-(3,4-diclophenyl)-5-metylimidazol được trình bày bằng công thức 
(I). Có thể tổng hợp hợp chất này bằng cách cho hợp chất 3',4'- diclopropiophenon được 
halogen hóa ở vị trí thứ 2 phản ứng với hợp chất arylaxetamidin dưới điều kiện gia nhiệt 
với sự có mặt của chất khử hydrohalogenua hóa trong dung môi hữu cơ.  

 

  
 

trong đó X1 và X2 là giống hoặc khác nhau và đại diện cho nguyên tử hydro, nguyên tử 
clo, hoặc nguyên tử brom.  
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(11) 27354 
(21) 1-2011-00446 (51) 7 C23C  18/31 
(22) 30.07.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/EP2009/059889  30.07.2009 (87) WO/2010/012810 04.02.2010 
(30) 0855262       30.07.2008 FR 
(71) JET METAL TECHNOLOGIES  (FR) 

73bis route du Mont Cindre F-69450 Saint Cyr Au Mont D'or, France 
(72) Samuel STREMSDOERFER (FR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị phủ kim loại cho bề mặt nền 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp phủ kim loại cho bề mặt của nền theo cách không điện 
phân, bằng cách phun một hoặc nhiều dung dịch oxy hoá khử lên đó, phương pháp này 
có thể áp dụng công nghiệp, tự động, sạch, nhiều nền và được tối ưu hoá về sự bám dính 
và hình thức trang trí. Để đạt được điều này, phương pháp bao gồm các bước sau: a) xử 
lý vật lý hoặc hoá học để giảm sức căng bề mặt của nền trước khi phủ kim loại; b) phủ 
kim loại theo cách không điện phân cho bề mặt của nền đã được xử lý trong bước a), 
bằng cách phun một hoặc nhiều dung dịch oxy hoá khử dưới dạng của một hoặc nhiều 
sol khí lên trên đó; và c) tạo thành lớp phủ ngoài trên bề mặt được phủ kim loại. Các 
mục đích khác của sáng chế là tạo ra các thiết bị nhỏ gọn để thực hiện phương pháp này 
và tạo ra các sản phẩm, cụ thể là: các bình thuỷ tinh rỗng, đặc biệt để dùng trang điểm; 
các bộ phận của ô tô; các bộ phận cho các thiết bị điện tử gia dụng hoặc cho hàng 
không; và các bộ phận điện tử như các rãnh dẫn, các anten nhãn tần số rađiô hoặc các 
lớp phủ để chắn điện từ.  
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(11) 27355 
(21) 1-2011-00455 (51) 7 A61K  36/8968,  36/71,  36/53,  

36/258,  35/64,  35/02,  9/00, A61P  
9/06 

(22) 23.07.2008 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/CN2008/001357    23.07.2008 (87) WO 2010/009573 28.01.2010 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.02.2011 
(71) HEBEI YILING MEDICINE RESEARCH INSTITUTE CO., LTD.  (CN) 

No.238 TianShan Street, High-Tech Industrial Development Zone, Shijiazhuang, Hebei 
050035, China 

(72) PU, Jielin (CN), LI, Ning (CN), MA, Kejuan (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Dược phẩm để điều hòa kênh kali trong tế bào cơ tim và 

phương pháp bào chế dược phẩm này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm để điều hòa kênh kali trong tế bào cơ tim và phương 

pháp bào chế dược phẩm này. Dược phẩm nêu trên bao gồm các thành phần theo phần 
trọng lượng như sau: nhân sâm 45-180 phần, mạch đông 50-200 phần, sơn thù du 125-
450 phần, đan sâm 125-450 phần, toan táo nhân khô 95-400 phần, tang ký sinh 95-400 
phần, xích thược 45-200 phần, thổ miết trùng 35-150 phần.  
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(11) 27356 
(21) 1-2011-00476 (51) 7 A61B  17/00,  17/70,  18/00, A61M  

1/00 
(22) 22.07.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/US2009/051446 22.07.2009 (87) WO2010/011781 28.01.2010 
(30) 61/082,774      22.07.2008 US 

12/422,176      10.04.2009 US 
(71) AXIS SURGICAL TECHNOLOGIES, INC.  (US) 

325 East Middlefield Road, Mountain View, CA 94043, United States of America 
(72) CYBULSKI, James, S. (US), SEDDIQUI, Fred, R. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị cải biến mô 

  (57)     Sáng chế đề xuất các thiết bị cải biến mô. Các thiết bị bao gồm bộ phận kéo dài có đầu 
gần và đầu xa. Đầu xa của bộ phận kéo dài được tạo kích thước để đi qua lỗ mở của thể 
xâm lấn tối thiểu và bao gồm cảm biến hiển thị tích hợp đầu xa và bộ phận cải biến mô. 
Trong một số trường hợp, các thiết bị còn bao gồm cơ cấu bản lề tích hợp để truyền khả 
năng chỉnh hướng cho ít nhất một bộ phận trong số cảm biến hiển thị, bộ phận cải biến 
mô và đầu xa của bộ phận kéo dài.  
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(11) 27357 
(21) 1-2011-00483 (51) 7 B23P  17/06, B23D  31/00, E04C  

5/01 
(22) 23.05.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/DE2009/000736  23.05.2009 (87) WO 2010/009687 28.01.2010 
(30) 10 2008 034 250.5       23.07.2008 DE 
(71) CENT & CENT GMBH & CO. KG  (DE) 

Benzstrasse 14, 89155 Erbach, Germany 
(72) STAHL, Karl-Hermann (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp sản xuất sợi thép và dải sợi thép, dải sợi thép hoặc 

dải gồm các băng sợi thép và sợi thép được sản xuất nhờ 
phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp sản xuất các sợi thép (2) dùng để bổ sung vào bê tông 
và cung cấp các sợi thép này trong quá trình chế tạo bê tông sợi thép, khác biệt ở chỗ, 
trước hết đải kim loại dạng tấm (1) được cắt rãnh ở một hoặc cả hai mặt, nhờ đó các 
băng sợi thép (4) được tạo ra, các băng sợi thép này vẫn được nối với nhau nhờ các rìa 
nối (5), tiếp theo, để gia công các rìa nối (5) thành các rìa nối tách dạng mảnh và có thể 
tách rời nhau dễ dàng tạo thành các mặt tách dễ gãy và ít bavia khi tách, dải sợi thép 
được đưa vào công đoạn uốn trong đó từng rìa nối (5) được uốn nhiều lần quanh trục dọc 
của nó theo cách sao cho các đường nút sơ bộ được tạo ra ở vị trí của các rìa nối (5) nhờ 
hiện tượng gãy mỏi và nhờ đó rìa nối tách được tạo ra. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập tới dải 
sợi thép hoặc dải gồm các băng sợi thép và sợi thép được sản xuất nhờ phương pháp này.  
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(11) 27358 
(21) 1-2011-00502 (51) 7 C07D  401/12, A61K  31/415, A61P  

11/00,  29/00, C07D  403/12 
(22) 02.10.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/GB2009/051304 02.10.2009 (87) WO/2010/038086 08.04.2010 
(30) 0818033.3       02.10.2008 GB 

0822609.4       11.12.2008 GB 
(71) RESPIVERT LIMITED  (GB) 

50-100 Holmers Farm Way, High Wycombe, Buckinghamshire, HP12 4EG, United 
Kingdom 

(72) ITO, Kazuhiro (JP), RAPEPORT, William, Garth (GB), KING-UNDERWOOD, John 
(GB), WILLIAMS, Jonathan, Gareth (GB), STRONG, Peter (GB), CHARRON, 
Catherine, Elizabeth (GB), ONIONS, Stuart ,Thomas (GB), MURRAY, Peter, John 
(GB), TADDEI, David, Michel, Adrien (GB), HIRST, Simon, Christopher (GB) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chất ức chế protein kinaza hoạt hóa tác nhân gây phân bào 

p38 và dược phẩm chứa chất ức chế này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức (I)  

 

  
 
trong đó R1, Ar, L, X, R3 và Q là như được xác định trong bản mô tả này cho mục đích 
sử dụng trong trị liệu, đặc biệt là trong điều trị các bệnh viêm và dược phẩm chứa chúng.  
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(11) 27359 
(21) 1-2011-00519 (51) 7 B62L 003/08 
(22) 25.02.2011 (43) 26.09.2011 
(30) 099107068 11.03.2010 TW 
(71) SANYANG INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

No. 184, Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu County 304, 
Taiwan 

(72) Rong-Bin GUO (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống phanh kết hợp 

  (57)     Hệ thống phanh kết hợp bao gồm van liên kết, xi lanh phanh chính, phanh dầu, thanh 
liên kết, bộ phận thao tác phanh, bộ phận phanh, và dây phanh. Van liên kết bao gồm 
cửa nạp dầu, cửa xả dầu, đường dẫn dầu thứ nhất, đường dẫn dầu thứ hai, khoang chứa 
dầu thứ nhất, buồng chứa dầu thứ hai, pittông, vòng đệm chặn dầu thứ nhất, đệm côn 
một chiều, vòng đệm chặn dầu thứ hai, và chi tiết đàn hồi. Xi lanh phanh chính nối với 
cửa nạp dầu của van liên kết. Phanh dầu nối với cửa xả dầu của phanh dầu. Tay phanh 
liên kết được lắp có thể quay với van liên kết và tỳ vào đầu thứ nhất của pittông. Bộ phận 
thao tác phanh được nối với van liên kết. Bộ phận phanh được nối với thanh liên kết. 
Dây phanh nối bộ phận thao tác phanh và bộ phận phanh.  
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(11) 27360 
(21) 1-2011-00520 (51) 7 B62L  003/08 
(22) 25.02.2011 (43) 26.09.2011 
(30) 099106572 08.03.2010 TW 
(71) SANYANG INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

No. 184, Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu County 304, 
Taiwan. 

(72) Rong-Bin GUO (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống phanh kết hợp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống phanh kết hợp. Tay phanh thứ nhất và tay phanh thứ hai 
được lắp theo cách có thể quay vào giá cố định thứ nhất và giá cố định thứ hai, tương 
ứng. Thanh cân bằng được bố trí trong giá cố định thứ nhất. Thanh liên kết được lắp chốt 
quay giữa tay phanh thứ nhất và thanh cân bằng. Cần gạt được lắp chốt quay vào giá cố 
định thứ hai. ống bọc ngoài thứ nhất tỳ vào giữa giá cố định thứ hai và cụm phanh tang 
trống thứ nhất. Dây phanh thứ nhất được lắp trong ống bọc ngoài thứ nhất và được nối 
giữa cần gạt và cần hãm thứ nhất. ống bọc ngoài thứ hai tỳ vào giữa giá cố định thứ nhất 
và thứ hai. Dây phanh thứ hai được lắp trong ống bọc ngoài thứ hai và được nối giữa 
thanh cân bằng và cần gạt. ống bọc ngoài thứ ba tỳ vào giữa thanh cố định thứ nhất và 
cụm phanh tang trống thứ hai.  
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(11) 27361 
(21) 1-2011-00521 (51) 7 B62L  003/08 
(22) 25.02.2011 (43) 26.09.2011 
(30) 099106573 08.03.2010 TW 
(71) SANYANG INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

No. 184, Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu County 304, 
Taiwan 

(72) Rong-Bin GUO (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống phanh kết hợp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống phanh kết hợp. Tay phanh thứ nhất được lắp có thể quay 
vào giá cố định. Thanh liên kết bao gồm đầu thứ nhất và đầu thứ hai. Đầu thứ nhất được 
lắp có thể quay được vào tay phanh thứ nhất. Xi lanh phanh chính gồm có khoang dầu và 
pittông được bố trí có thể di chuyển được trong khoang dầu. Khoang dầu chứa dầu 
phanh. Phanh dầu nối với khoang dầu. Thanh đẩy được lắp có thể quay được vào xi lanh 
phanh chính và tỳ vào pittông, di chuyển pittông trong khoang dầu. Tay phanh thứ hai 
được lắp có thể quay được vào xi lanh phanh chính và tỳ có thể tách được vào thanh đẩy, 
quay thanh đẩy. ống bọc ngoài tỳ giữa đầu thứ hai của thanh liên kết và cụm phanh tang 
trống. Dây phanh được lắp trong ống bọc ngoài và được nối giữa thanh đẩy và cần phanh 
của cụm phanh tang trống.  
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(11) 27362 
(21) 1-2011-00533 (51) 7 G06Q  50/00,  10/00,  30/00 
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(30) 2008-318364    15.12.2008 JP 

2009-187060    12.08.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.02.2011 
(71) AGRI FUTURE JOETSU CO., LTD.  (JP) 

1, Tatsuoshinden, Joetsu-Shi, Niigata 9430132, JAPAN 
(72) Takashi OHNO (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống đốt dùng cho sản phẩm hữu cơ 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống đốt dùng cho sản phẩm hữu cơ mô phỏng quan điểm tích cực 
để phát triển và sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc sinh khối, làm giảm lượng chất phế 
thải loại bỏ, và làm giảm các khí làm nóng toàn cầu thải vào môi trường.  

Hệ thống theo sáng chế bao gồm thiết bị đăng ký liên quan tới lượng phát thải 
cacbon đioxit sinh ra bởi việc đốt thành phần có nguồn gốc dầu mỏ tương đương với 
thành phần có nguồn gốc sinh khối chứa trong sản phẩm hữu cơ như lượng giảm sự phát 
thải, và đăng ký lượng giảm sự phát thải kết hợp với nhận dạng (ID) sản phẩm của sản 
phẩm hữu cơ; và thiết bị đọc sẽ đọc nhận dạng (ID) sản phẩm khi sản phẩm hữu cơ được 
cung cấp.  
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(11) 27363 
(21) 1-2011-00560 (51) 7 A44B  19/26,  19/30 
(22) 01.03.2011 (43) 26.09.2011 
(30) 12/718,447 05.03.2010 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.03.2011 
(71) YKK CORPORATION  (JP) 

1, Kandaizumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8642, JAPAN 
(72) Shigeyoshi TAKAZAWA (JP), Albert E. BARROWS (US), John B. SEARS (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Con trượt và cụm con trượt 

  (57)     Sáng chế đề xuất con trượt và cụm con trượt của bộ phận khóa kéo bao gồm con trượt có 
phương tiện khóa kết hợp với dãy răng của bộ phận khóa kéo tiêu chuẩn. Theo một số 
phương án thực hiện, con trượt có khả năng di chuyển tự do dọc theo chiều dài của bộ 
phận khóa kéo khi lực thích hợp được tác động lên con trượt, song nó có thể bị khóa ở vị 
trí mà lực thích hợp không được tác động lên con trượt. Theo các phương án thực hiện cụ 
thể, phương tiện khóa có dạng gần như chữ M. Theo một số phương án thực hiện, các 
con trượt được chế tạo nhờ sử dụng các kỹ thuật đúc áp lực.  
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(11) 27364 
(21) 1-2011-00565 (51) 7 E06B  9/11,  9/15 
(22) 01.03.2011 (43) 26.09.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.03.2011 
(75) Dương Quốc Tuấn  (VN) 

Số 35A đường số 1, phố Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Nan cửa và cửa cuốn sử dụng nan cửa này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nan cửa và cửa cuốn sử dụng nan này. Nan cửa này bao gồm thanh 
nối thứ nhất (151), thanh nối thứ hai (152), tấm che (153), và đệm (154) được gắn ở một 
mặt của tấm che (153). Thanh nối thứ nhất (151) bao gồm phần thân thứ nhất (1512), 
khớp nối âm (1511), và móc thứ nhất (151a). Thanh nối thứ hai (152) bao gồm phần 
thân thứ hai (1522), khớp nối dương (1521), và móc thứ hai (152b). Tấm che (153) bao 
gồm phần thân thứ ba (1532) nằm giữa móc thứ ba (153a) và móc thứ tư (153b). Móc 
thứ nhất (151a) được ăn khớp với móc thứ ba (153a) và móc thứ hai (152b) được ăn 
khớp với móc thứ tư (153b). Nhờ có đệm (154) nên khi cửa cuốn hoạt động, tiếng ồn gây 
ra do cọ xát giữa các thanh nối và tấm che của các nan cửa được giảm đi đáng kể.  
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thanh nối dùng trong nan cửa nêu trên.  
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(11) 27365 
(21) 1-2011-00573 (51) 7 B28C  7/04, B01F  3/12, B28C  1/02, 

E04C  2/26, C04B  28/16 
(22) 28.08.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/US2009/055383 28.08.2009 (87) WO2010/027920 11.03.2010 
(30) 12/205,615      05.09.2008 US 
(71) UNITED STATES GYPSUM COMPANY  (US) 

550 W. Adams Street, Chicago, IL 60661, United States of America 
(72) YU, Qiang (US), SCHENCK, Ron (US), DIGENNARO, Salvatore (US), FOLSON, 

Stephen (US), HENRY, Kevin (US), GUINED, Tim (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống và phương pháp pha chế chất phân tán sẵn tinh bột 

trong nước định lượng để sản xuất ván lát tường thạch cao 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp pha chế chất phân tán sẵn tinh bột trong 

nước định lượng để sản xuất ván lát tường thạch cao. Hệ thống này bao gồm: bộ nạp tinh 
bột giảm trọng lượng, máy trộn venturi, khối nạp chân không để cung cấp tinh bột khô 
từ bộ nạp với tốc độ có thể điều chỉnh được tới máy trộn venturi, bơm thứ nhất để cấp 
nước với tốc độ có thể điều chỉnh được cho máy trộn venturi để tạo thành chất phân tán 
sẵn tinh bột có từ khoảng 2% đến khoảng 10% tinh bột theo trọng lượng và bơm nước 
thứ hai để cấp nước định lượng cho chất phân tán sẵn tinh bột, hệ thống được trang bị 
các bộ kiểm soát hệ thống thích hợp. Hệ thống theo sáng chế cho phép sử dụng tinh bột 
hiệu quả hơn sao cho lượng tinh bột được gelatin hoá trước ít hơn ít nhất khoảng 10% so 
với hệ thống mà trong đó tinh bột không được phân tán trước trong nước trước khi đưa 
vào máy trộn tấm. Hệ thống này có thể được dùng để sản xuất các sản phẩm chứa thạch 
cao bao gồm ván lát tường thạch cao có độ bền tấm tăng lên và trọng lượng tấm giảm đi.  
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(30) 2010-046365 03.03.2010 JP 

2010-254640 15.11.2010 JP 
(71) SUMITOMO WIRING SYSTEMS, LTD.  (JP) 

1-14, Nishisuehiro-cho, Yokkaichi-shi, Mie, Japan 
(72) Motoki KUBOTA (JP), Nobuyoshi TANAKA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đầu nối và phương pháp lắp đầu nối 

  (57)     Sáng chế đề xuất đầu nối bao gồm:  
khung thứ nhất và khung thứ hai được lắp khít nhau; và  
cực gá thứ nhất và cực gá thứ hai lần lượt được lắp khít vào khung thứ nhất và khung thứ 
hai, trong đó:  
khung thứ nhất và khung thứ hai này bao gồm:  
khối giữ một phần, được cấu hình để giữ cả hai khung trong trạng thái giữ ở vị trí chốt 
một phần mà trong đó cực gá thứ nhất được lắp khít vào khung thứ nhất trong trạng thái 
khớp nông; và  
khối giữ toàn phần, được cấu hình để giữ cả hai khung ở vị trí chốt toàn phần mà tại đó 
cực gá thứ nhất và cực gá thứ hai được kết nối bình thường khi cả hai khung được di 
chuyển theo chiều lắp từ vị trí chốt một phần và được lắp khít với nhau ở độ sâu bình 
thường.  
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(11) 27367 
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(30) 61/090,018       19.08.2008 US 
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Binger Str. 173, 55216 Ingelheim Am Rhein, Germany 
(72) REILLY, Paul, A. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Dabigatran, dabigatran etexilat và dược phẩm chứa 

dabigatran etexilat dùng trong quá trình thông tim can 
thiệp qua da  

  (57)     Sáng chế đề cập đến dabigatran, dabigatran etexilat có công thức (I)  
 

  
 
và các dược phẩm chứa dabigatran etexilat. Dabigatran etexilat, tùy ý ở dạng các muối 
dược dụng của nó, là hữu dụng làm thuốc bổ sung trong quá trình thông tim can thiệp 
qua da.  
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(22) 30.06.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/JP2009/061914     30.06.2009 (87) WO/2010/018714 18.02.2010 
(30) 2008-208714     13.08.2008 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.03.2011 
(71) MITSUI CHEMICALS AGRO, INC.  (JP) 

5-2, Higashi-Shimbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-7117 Japan 
(72) KOBAYASHI, Yumi (JP), DAIDO, Hidenori (JP), KATSUTA, Hiroyuki (JP), 

NOMURA, Michikazu (JP), TSUKADA, Hidetaka (JP), HIRABAYASHI, Atsushi 
(JP), TAKAHASHl, Yusuke (JP), AOKI, Yoji (JP), KAWAHARA, Atsuko (JP), 
FUKAZAWA, Yasuaki (JP), HIROSE, Mai (JP) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dẫn xuất amit, chất khống chế loài gây hại chứa dẫn xuất 

amit này và phương pháp khống chế loài gây hại 
  (57)     Sáng chế đề xuất dẫn xuất amit được biểu thị bằng Công thức (1) để làm dẫn xuất amit 

thể hiện tác dụng khống chế loài gây hại tốt hơn một cách đáng kể. 
Trong Công thức (1), A là nguyên tử cacbon, nguyên tử nitơ, hoặc các nguyên tử 

tương tự, và K là nhóm nguyên tử không phải kim loại cần thiết để tạo thành nhóm liên 
kết vòng có nguồn gốc từ benzen hoặc dị vòng. X là nguyên tử halogen hoặc các nguyên 
tử tương tự; n là số nguyên nằm trong khoảng từ 0 đến 4. R1 và R2 là các nguyên tử 
hyđro, các nhóm alkyl, hoặc các nhóm tương tự. T là -C(=G1)-Q1 hoặc - C(=G1)-G2Q2, 
và mỗi G1 đến G3 là các nguyên tử oxy hoặc các nguyên tử tương tự. Mỗi Q1 và Q2 là 
nguyên tử hyđro, nhóm alkyl, nhóm aryl, hoặc các nhóm tương tự. Mỗi Y1 và Y5 là 
nguyên tử halogen hoặc các nguyên tử tương tự, mỗi Y2 và Y4 là nguyên tử hyđro hoặc 
các nguyên tử tương tự, và Y3 là nhóm C2-C5 haloalkyl.  

 
  
 

  
                                                                                                Công thức (1) 
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(11) 27369 
(21) 1-2011-00627 (51) 7 H04W  72/04 
(22) 11.08.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/EP2009/005831 11.08.2009 (87) WO/2010/031470 25.03.2010 
(30) 08016365.2 17.09.2008 EP 

08022171.6 19.12.2008 EP 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 
(72) LOHR Joachim (DE), GOLITSCHEK EDLER VON ELBWART, Alexander (DE), 

FEUERSANGER, Martin (DE), WENGERTER, Christian (DE) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Phương pháp khử kích hoạt cấp phát nguồn bán lưu 

  (57)     Sáng chế này đề cập đến phương pháp khử kích hoạt cấp phát nguồn bán lưu của thiết bị 
người sử dụng trong hệ thống truyền thống di động dựa trên LTE. Ngoài ra, sáng chế 
cũng đề cập đến thiết bị người sử dụng và nút điện tử B (eNode B) vận dụng phương 
pháp này. Để tạo ra cơ cấu để khử kích hoạt cấp phát nguồn bán lưu trong hệ thống 
LTE, hệ thống này không đòi hỏi các thay đổi bất kỳ nào đối với giao diện lớp vật lý - 
lớp MAC và/hoặc tốt hơn là không có các thay đổi đối với các khuôn PDCCH được thỏa 
thuận bởi 3GPP sự kết hợp giá trị NDI và chỉ số MCS được xác định, sự kết hợp này 
lệnh giải phóng các nguồn SPS. Theo cách khác, giải pháp khác được đề xuất để xác 
định kích thước khối vận chuyển chuyên dụng, kích thước này khi được đánh tín hiệu 
trong PDCCH lệnh giải phóng các nguồn SPS.  
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(11) 27370 
(21) 1-2011-00637 (51) 7 B60Q  1/00, B62J  6/00 
(22) 09.03.2011 (43) 26.09.2011 
(30) JP2010-055393 12.03.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.03.2011 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 Japan 
(72) Masaharu ANDO (JP), Rungroj SARAVICHAI (TH), Yoshihisa HIROSE (JP), Junichi 

NAKANO (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đèn pha 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đèn pha có khả năng khiến cho đèn pha có nhiều nguồn ánh sáng ở 
mỗi vùng ở các phía bên phải và phía bên trái của nguồn ánh sáng trong khi chỉ sử dụng 
một nguồn ánh sáng. Đèn pha (10) theo sáng chế bao gồm: nguồn ánh sáng (94); các 
phần phản xạ thứ nhất bên phải và bên trái (100); và các phần phản xạ thứ hai bên phải 
và bên trái (102). Đèn pha (10) này còn bao gồm: mặt phản xạ thứ nhất (98) phản xạ ánh 
sáng phát ra từ nguồn ánh sáng (94); thấu kính (90) bố trí ở phía trước nguồn ánh sáng 
(94); phần chắn ánh sáng (96) được tạo ra để che nguồn ánh sáng (94) khi nhìn trên hình 
chiếu đứng; và mặt phản xạ thứ hai (95) phản xạ ánh sáng phát xạ từ nguồn ánh sáng 
(94) đến phía phần phản xạ thứ hai (102). Các phần phản xạ thứ nhất (100) được tạo ra 
để phản xạ ánh sáng trực tiếp phát ra từ nguồn ánh sáng (94), trong khi các phần phản xạ 
thứ hai (102) được tạo ra để phản xạ ánh sáng phản xạ được phản xạ bởi mặt phản xạ thứ 
hai (95), ánh sáng phản xạ này đã được phát ra từ nguồn ánh sáng (94).  
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(11) 27371 
(21) 1-2011-00645 (51) 7 C01G  9/02 
(22) 10.03.2011 (43) 26.09.2011 
(30) 2010-059421 16.03.2010 JP 
(71) INAX CORPORATION  (JP) 

5-1, Koie-honmachi, Tokoname-shi, Aichi, JAPAN 
(72) Keisuke YAMAMOTO (JP), Michihiro TAKEDA (JP), Teruo ICHINO (JP), Yuuki 

KAWAMURA (JP), Tetuji OHASHI (JP), Yoshihiro KATOU (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Vật liệu kháng khuẩn 

  (57)     Sáng chế đề cập tới vật liệu kháng khuẩn trong đó hoạt tính kháng khuẩn bởi kẽm oxit 
dẫn điện được đưa vào thích đáng. Vật liệu kháng khuẩn bao gồm chất gắn vô cơ chứa 
các hạt kẽm oxit được pha Al và/hoặc Ga được nung trên bề mặt chất nền. Thủy tinh 
lỏng ưu tiên làm chất gắn vô cơ ưu tiên, kẽm oxit pha Ga được phân tán trong nước, sự 
phân tán được thêm vào dung dịch nước thủy tinh lỏng, sau đó trộn lên để điều chế ra 
chất lỏng phun, và chất lỏng phun được phun trên chất nền, sau đó làm khô và gia nhiệt 
nung ở nhiệt độ trong khoảng từ 150oC tới 700oC.  
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(11) 27372 
(21) 1-2011-00648 (51) 7 C09J  7/02, G09F  3/10 
(22) 02.09.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/EP2009/061351  02.09.2009 (87) WO/2010/026163 11.03.2010 
(30) 10 2008 045 547.4       03.09.2008 DE 
(71) CCL LABEL MEERANE GMBH  (DE) 

Brueckenweg 5, 08393 Meerane, Germany 
(72) SCHNElDER, Steffen (DE), JOHLKE, Harry (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Nhãn dùng cho đồ chứa có thể tái sử dụng được 

  (57)     Sáng chế liên quan đến nhãn (1) có thể được dính vào vật phẩm (5), cụ thể hơn là đến 
chai đựng đồ uống, và có bóc ra được trong dung dịch rửa ở nhiệt độ rửa ít nhất là 50oC, 
dưới dạng lá mỏng ít nhất có các lớp sau: lớp màng polyme kéo căng hai chiều (9) co lại 
ở nhiệt độ rửa, lớp in trang trí (11), và lớp keo dính (13), cụ thể hơn là lớp keo dính nhạy 
áp lực, để gắn nhãn (1) vào vật phẩm (5). Lớp màng polyme (9) được thiết kế dưới dạng 
lá mỏng ở nhiệt độ rửa trong khoảng thời gian tối đa ít hơn 5 phút, cụ thể là ít hơn 3 
phút, duy trì được mức độ co theo hai chiều kéo căng của nó chênh lệch với nhau 
khoảng ít hơn 50% và thấp hơn 50%. Nhờ đó, mặc dù lực bám dính giữa nhãn (1) và vật 
phẩm (5) cao, nhưng nhãn (1) vẫn có thể được rửa sạch khỏi vật phẩm (5) mà không bị 
chia tách lớp.  
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(11) 27373 
(21) 1-2011-00650 (51) 7 G06K  19/073 
(22) 11.08.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/FR2009/051583  11.08.2009 (87) WO 2010/018346 18.02.2010 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.03.2011 
(71) ARJOWIGGINS SECURITY  (FR) 

21/23, boulevard Haussmann, F-75009 Paris, FRANCE 
(72) RANCIEN, Sandrine (FR), VICENTINI FrÐdÐric (FR), LE LOARER, Thibaut (FR), 

REMY, Alban (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kết cấu được tạo lớp dùng cho tài liệu điện tử và tài liệu điện 

tử có kết cấu này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới kết cấu được tạo lớp (8) dùng cho tài liệu điện tử (1), kết cấu này 

bao gồm lớp đỡ thứ nhất (10) xác định ít nhất hai tờ gấp phẳng (5, 6) được nối nhờ ít 
nhất một đường gấp (14), trong đó:  
tờ gấp thứ nhất (5) đỡ anten (12) và thiết bị vi mạch (11) cho phép trao đổi dữ liệu không 
tiếp xúc,  
tờ gấp thứ hai (6) đỡ phần tử can nhiễu điện từ (13) được bố trí tương ứng với thiết bị vi 
mạch để có thể đối diện với bộ phận đọc và/hoặc ghi không tiếp xúc của thiết bị vi mạch 
ở ít nhất một trạng thái gấp của kết cấu (8), khác biệt ở chỗ,  
a) kết cấu (8) bao gồm ít nhất một lớp kết dính nhạy nhiệt hoặc nhạy áp lực nhờ đó cho 
phép tiếp nhận thiết bị vi mạch và/hoặc anten và/hoặc phần tử can nhiễu điện từ ít nhất ở 
một phần theo chiều dày của nó,  
vµ/hoÆc  
b) các tờ gấp có ít nhất một lớp kết dính và/hoặc lớp sợi (15, 16) và/hoặc lớp polyme có 
độ dày khác nhau đối với từng tờ gấp. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập tới tài liệu điện tử 
(1) có kết cấu nêu trên.  
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2008-272496    24.09.2008 JP 
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(71) FUKUTOME HIROFUMI  (JP) 
4-11-11 Takamiya Minami-ku Fukuoka-shi, Fukuoka 815-0083, Japan 

(72) ISHIBASHI Toru (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chất xúc tác để phân hủy lignin chứa porphyrin và phương 

pháp phân hủy hydrocarbon thơm bằng chất xúc tác này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất xúc tác để gây phân hủy lignin, phương pháp điều chế rượu và 

axit hữu cơ, phương pháp điều chế các sản phẩm phân hủy của lignin, chất xúc tác để 
gây phân hủy hydrocarbon thơm, phương pháp giải phóng ion hydro, và porphyrin và cụ 
thể hơn đề cập đến chất xúc tác phân hủy lignin bao gồm porphyrin, phương pháp điều 
chế rượu như metanol và axit hữu cơ bắt đầu từ lignin, phương pháp điều chế các sản 
phẩm phân hủy của lignin, chất xúc tác phân hủy hydrocarbon thơm bao gồm porphyrin, 
phương pháp giải phóng ion hydro từ lignin bằng chất xúc tác phân hủy lignin bao gồm 
porphyrin, và porphyrin.  

 
  

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
132 

(11) 27375 
(21) 1-2011-00666 (51) 7 G06F 3/14 
(22) 11.03.2011 (43) 26.09.2011 
(30) 2010-067238 24.03.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.03.2011 
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6-2, Hon-machi 1 -chome, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 
(72) Akihiro NISHIYA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị điều khiển hiển thị bản đồ, phương pháp điều khiển hiển 

thị bản đồ và phương tiện đọc được bằng máy tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điều khiển hiển thị bản đồ, thiết bị này gồm: bộ phận nhập 

được kết cấu để nhập ký tự tìm kiếm; bộ phận tìm kiếm được kết cấu để tìm kiếm mốc 
địa danh trên bản đồ, tên mốc địa danh ít nhất một phần khớp với ký tự tìm kiếm; bộ 
phận điều chỉnh vị trí được kết cấu để điều chỉnh vị trí của màn hình hiển thị bản đồ sao 
cho mốc địa danh tìm kiếm xuất hiện trong bản đồ; bộ phận sàng lọc tìm kiếm được kết 
cấu để thực hiện tìm kiếm mới mốc địa danh và sàng lọc mốc địa danh mỗi lần ký tự 
mới được nhập thêm vào ký tự tìm kiếm; và phần dịch chuyển vị trí được kết cấu để dịch 
chuyển vị trí của màn hình hiển thị bản đồ, tuỳ thuộc vào số mốc địa danh đã sàng lọc 
hoặc vị trí của mốc địa danh đã sàng lọc.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị dập tài liệu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị dập tài liệu có thể giải quyết vấn đề khó xác định vị trí lỗ 
dập được dập trên giấy. Kết cấu của thiết bị dập này bao gồm lưỡi xén (32) và lưỡi cắt 
(33); phần chân đế (2) và bộ phận dập (4). Lưỡi xén (32) và lưỡi cắt (33) có chức năng 
tạo lỗ dập (P1) và khe cắt (P2) thông qua chuyển động theo hướng nhô ra từ vị trí chờ 
(N). Phần chân đế (2) chứa lưỡi xén (32) và lưỡi cắt (33) tại vị trí chờ (N). Bộ phận dập 
(4) được đặt ở phía ngoài (F14) của phần chân đế (2) thông qua một khoảng trống (35) 
để giấy đi vào. Bộ phận dập (4) có các lỗ dao (411, 422) cho phép lưỡi xén (32) và lưỡi 
cắt (33) xuyên qua; và khoảng hở (421) cho phép quan sát giấy (P) thông qua các lỗ dao 
(411, 422).  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông nhiều sóng mang 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nhiều sóng mang trên liên kết xuống (DL : DownLink) và liên kết 
lên (UL : Uplink) có thể nâng cao khả năng truyền thông không dây giữa các nút và 
thiết bị người dùng (UE : User Equipment). Trong số các sóng mang này, sẽ có lợi nếu 
có một số sóng mang đặc biệt, được chỉ định bằng cách cấu hình để cung cấp tín hiệu 
đồng bộ hoá, thông tin hệ thống, nhắn tin, dữ liệu và thông tin điều khiển cho các thiết 
bị UE có khả năng truyền thông trên nhiều sóng mang. Nhờ đó, thông tin nội dịch của 
hệ thống có thể giảm bớt. Ví dụ, tín hiệu đồng bộ hoá và nhắn tin trong một ô nào đó 
không được cung cấp trên tất cả các sóng mang. Sóng mang có thể tạo ra khả năng 
tương thích ngược cho thiết bị UE truyền thông trên một sóng mang để truy nhập, đồng 
bộ hoá, phát rộng, và vùng điều khiển mới trong miền dữ liệu của thiết bị đầu cuối kế 
thừa. Việc phối hợp giữa các nút để chọn sóng mang neo nhằm giảm nhiễu và điều 
khiển công suất truyền cho các sóng mang không neo mang lại nhiều lợi ích về mặt hiệu 
suất mạng.  
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Level 25, Menara Dayabumi, Jalan Sultan Hishamuddin, 50050 Kuala Lumpur, 
Malaysia 

(72) CHRISTIANSEN, Poul, Erik (DK), BRUMLEY, Adam, Timothy (AU), YAACUB, 
Khodijah (MY), MOHD ZAIN, Zanussi (MY) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Hệ thống ống dẫn từ đáy biển ở ngoài khơi lên bề mặt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống ống dẫn để chuyển hyđrocacbon, năng lượng hoặc tín hiệu 
điện/quang, ví dụ như trường hợp từ đáy biển lên tàu hoặc công trình nổi ở vùng nước 
nông khi chịu tác động của môi trường gió, sóng và dòng nước. Hệ thống ống dẫn này 
bao gồm ống mềm hoặc đường dẫn kéo dài từ bộ phận nổi ở một đầu tới đáy biển ở đầu 
kia; và bộ phận nâng được gắn cố định vào đáy biển để đỡ ống mềm này, khác biệt ở chỗ 
ống mềm này được lắp khít với các hạt nổi để tạo dạng ống mềm thành một hoặc nhiều 
đường dẫn cong ngược chiều nhau để tạo thành một đường lệch.  
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(72) Markus NENTIWG (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị để loại bỏ nhiễu nhờ bù lỗi tần số để 

làm thích ứng bộ cân bằng 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp và thiết bị để loại bỏ nhiễu nhờ bù lỗi tần số để làm 

thích ứng bộ cân bằng, phương pháp theo sáng chế bao gồm bước nhận tín hiệu đầu vào 
bao gồm thành phần tín hiệu nhiễu và thành phần tín hiệu mong muốn tại thiết bị không 
dây; đánh giá lỗi tần số của thành phần tín hiệu nhiễu; và dịch chuyển tần số tín hiệu 
đầu vào được dựa ít nhất một phần trên lỗi tần số được đánh giá. Phương pháp theo sáng 
chế còn bao gồm bước đánh giá đáp ứng tần số dựa trên tín hiệu đầu vào được dịch 
chuyển tần số và tín hiệu được loại bỏ thứ nhất được tái tạo; thu tín hiệu được loại bỏ thứ 
hai bằng cách áp dụng đáp ứng tần số được đánh giá cho tín hiệu được loại bỏ thứ nhất; 
tách tín hiệu được loại bỏ thứ hai từ tín hiệu đầu vào; và việc giải mã thành phần tín hiệu 
mong muốn từ tín hiệu đầu vào sau khi tín hiệu được loại bỏ thứ hai được tách từ tín 
hiệu đầu vào.  
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(72) Christopher BOARDMAN (GB), David Andrew Ross JONES (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hạt hấp thụ, chế phẩm chứa nó và phương pháp xử lý vải sử 

dụng chế phẩm này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hạt hấp thụ bao gồm lõi polyme hấp thụ và vỏ xốp kỵ nước dùng 

trong việc xử lý vải trong hộ gia đình, trong đó vỏ này chứa silicon, tạo ra sự tiện lợi khi 
mặc và có tác dụng hấp thụ hơi ẩm.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị sấy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị sấy có thể có được sự sấy chân không liên tục, và nguyên 
liệu được sấy đến trạng thái không có sự thay đổi nhiệt độ trong một thời gian ngắn. 
Thiết bị sấy (10) theo sáng chế bao gồm trống thứ nhất (12) thực hiện sấy chân không 
nguyên liệu W, trống thứ hai (70) giữ nguyên liệu được sấy ấm trong điều kiện áp suất 
giảm, phương tiện gia nhiệt để gia nhiệt các trống một cách độc lập, phương tiện giảm 
áp, phương tiện xả giảm áp, các đường dẫn nguyên liệu, và phương tiện dẫn. Các đường 
dẫn có các phần thẳng đúng (42A), (56A), và (84A) được trang bị các van điều khiển 
(44), (58), và (86) bít kín và mở các đường dẫn. Sự cung cấp nguyên liệu W khỏi trống 
thứ hai (70) ra bên ngoài được thực hiện, nhờ đó sự giảm áp trong trống thứ nhất (12) 
không cần được xả trong suốt quá trình sấy, nó cho phép sấy chân không liên tục. Hơn 
nữa, phương tiện khuấy được trang bị cho trống thứ nhất (12), và vì thế không có sự sấy 
không đồng đều nguyên liệu và có thể thu được nguyên liệu có chất lượng đồng đều 
trong một thời gian ngắn. Hơn nữa, các van điều khiển được trang bị ở các phần thẳng 
đứng của các đường dẫn, nhờ đó sự bít kín tin cậy được đảm bảo và độ bền của bộ phận 
mở và đóng cũng được cải thiện.  
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(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH  (DE) 

Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim, Germany 
(72) BERKENBUSCH, Thilo (DE), BUSACCA, Carl Alan (US), JAEGER, Burkhard (DE), 

VARSOLONA, Richard J. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Dạng tinh thể của hợp chất ức chế virut viêm gan C, muối natri 

của hợp chất này và dược phẩm chứa muối này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến các dạng tinh thể của hợp chất có công thức (1) sau đây, và muối 

natri của chúng, và dược phẩm chứa chúng dùng để điều trị bệnh virut viêm gan C 
(HCV):  
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(22) 21.07.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/EP2009/059378  21.07.2009 (87) WO 2010/020510 25.02.2010 
(30) 0815068.2       18.08.2008 GB 
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(72) MAIENFISCH, Peter (CH), ANGST, Max (CH), HUETER, Ottmar Franz (DE), 

CISNEROS, Jorge (US), ARAMAKI, Paulo (BR), RlNDLISBACHER, Alfred (CH) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Chế phẩm diệt côn trùng chứa abamectin và cyflumetofen, 

phương pháp phòng trừ hoặc ngăn ngừa hư hại ở thực vật, 
phương pháp cải thiện tăng trưởng thực vật và phương pháp 
bảo vệ vật liệu nhân giống thực vật 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp phòng trừ hoặc ngăn ngừa hư hại ở thực vật, bao gồm 
áp dụng cho thực vật hoặc khu vực quanh nó hỗn hợp gồm (I) abamectin, và (II) 
cyflumetofen, ở trình tự mong muốn bất kỳ hoặc đồng thời.  
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(72) CHILDERS, Mark, Alan (US), LARKIN, Brendan, William (GB), RICH, Harvey, 
Mark (US), SMITH, Barry, M. (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống khoan và phương pháp dịch chuyển nhiều ống tới lỗ 

khoan từ sàn khoan 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp để xây dựng và thao tác các giá đỡ của 

ống ở vùng có dầu trong khi các hoạt động khoan vẫn diễn ra đồng thời và độc lập với 
một sàn khoan, một giàn khoan, và một hệ thống quay. Tay đòn nằm ngang thành thẳng 
đứng của đường dẫn ngoại tuyến nâng lên và di chuyển trên cùng mặt phẳng các ống 
được lưu giữ theo phương ngang trên lối đi và đặt các ống thẳng đứng một cách trực tiếp 
vào trong lỗ chuẩn bị để lắp đặt và tháo đỡ các giá đỡ của ống trong khi hoạt động 
khoan trực tuyến diễn ra đồng thời. Tay đòn đỡ nâng lên và hạ các ống vào trong và ra 
ngoài lỗ chuẩn bị có thể điều chỉnh được, và chuyển các ống để lưu giữ tới trạm xếp ống 
phụ trợ trong phần trên của giàn khoan. Cần cẩu xếp cầu di chuyển các giá đỡ của ống từ 
trạm xếp ống phụ trợ tới động cơ treo hoặc trạm xếp ống khác.  
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(72) HAN, Yudong (CN), HAN, Kesheng (CN), XU, Ligui (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp bào chế chế phẩm tiêm được chứa natri 

xeftriaxon và natri tazobactam 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp bào chế chế phẩm tiêm được chứa natri xeftriaxon và 

natri tazobactam, bao gồm các bước: (a) cân các nguyên liệu ban đầu gồm natri 
xeftriaxon, natri tazobactam, nước tiệt trùng dùng để tiêm, hỗn hợp gồm etyl axetat và 
rượu isopropyl, và etanol khan theo tỷ lệ trọng lượng là 3-5:1:2:5:9, trong đó tỷ lệ thể 
tích của etyl axetat với rượu isopropyl là 1:2-4; (b) hòa tan natri xenriaxon và natri 
tazobaetam trong nước tiệt trùng dùng để tiêm, tiếp đó thêm than hoạt tính vào và tiến 
hành lọc; (c) thêm hỗn hợp gồm etyl axetat và rượu isopropyl vào phần nước lọc và 
khuấy kỹ dung dịch tạo thành, sau đó cho mầm kết tinh natri xeftriaxon vào dung dịch 
này để làm kết tinh, và cuối cùng rửa tinh thể thu được bằng etanol khan và làm khô tinh 
thể; và (d) sấy khô ở nhiệt độ thấp để thu được chế phẩm tiêm được chứa natri xeftriaxon 
và natri tazobaetam. Chế phẩm này có độ đồng nhất tốt, độ tinh khiết và độ an toàn cao.  
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(US), CONGREVE, Miles Stuart (GB), DAGOSTIN, Claudio (IT), HE, Guo (US), 
HOU, Ying (CN), HOWARD, Steven (GB), LI, Yue (CN), LU, Yipin (CN), 
MORTENSON, Paul (GB), SMITH, Troy (US), SUNG, Moo (KR), WOODHEAD, 
Steven (GB), WRONA, Wojciech (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất pyrolopyrimidin và dược phẩm chứa chúng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất dùng để điều trị rối loạn do protein kinaza gây ra. Hợp 
chất này cũng được dùng để điều trị hoặc phòng ngừa hoặc cải thiện một hoặc nhiều 
triệu chứng của bệnh ung thư, tình trạng thải bỏ mảnh ghép, và bệnh tự miễn. Sáng chế 
cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị quang học theo dõi tín hiệu quang học 

dồn kênh phân chia theo bước sóng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp theo dõi tín hiệu quang học dồn kênh phân chia theo 

bước sóng (WDM : Wavelength Division Multiplexing). Phương pháp này bao gồm 
bước: thu tín hiệu quang học WDM có nhiều kênh; tách sóng tín hiệu quang sau khi lọc 
tín hiệu quang học WDM bằng bộ lọc điều hưởng được; và tái cấu hình ít nhất là bước 
sóng trung tâm và dải thông của hàm truyền quang học của bộ lọc điều hướng được để 
xác định thông số hiệu suất tín hiệu của tín hiệu quang học WDM.  
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17-14, Nishiawaji 3-chome, Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 533-0031, Japan 
(72) MORI, Kiyomi (JP), WAKU, Hidenori (JP), FUJIMOTO, Takayoshi (JP), 

MINAMINO, Satoshi (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp phần phủ chống đóng bám, màng phủ chống đóng bám 

được tạo ra bằng cách sử dụng hợp phần này, vật được phủ có 
màng phủ trên bề mặt và phương pháp xử lý chống đóng bám 
bằng cách tạo thành màng phủ 

  (57)     Sáng chế đề xuất hợp phần để hình thành cho màng phủ chống đóng bám thân thiện với 
môi trường mà không thể gây ra vết nứt như sợi tóc và màng phủ tương tự ngay cả khi 
được ngâm trong nước biển trong thời gian dài, và ngăn ngừa hoặc ức chế sự bám dính 
nhớt. Hợp phần phủ chống đóng bám theo sáng chế gồm: (A) copolyme chứa 
trorganosilyl este thu được nhờ hỗn hợp chứa (a) triorganosilyl (met)acrylat monome có 
công thức chung (1): R1 là hyđro nguyên tử hoặc metyl, và R2, R3, và R4 là giống hoặc 
khác nhau, và mỗi nhóm biểu thị nhóm alkyl có từ 3 đến 6 cacbon và mạch nhánh ở vị 
trí α hoặc nhóm phenyl, và (b) monome chưa no etylen có khả năng copolyme hóa với 
triorganosilyl (met)acrylat monome, (B) muối nhựa thông được cải biến là muối của 
nhựa thông được cải biến và kẽm và/hoặc đồng, nhựa thông được cải biến chứa, với 
lượng 80% khối lượng hoặc hơn, hai hoặc hơn hai thành phần được chọn từ nhóm gồm 
axit ®ihy®roabietic, axit tetrahy®roabietic, axit ®ehy®roabietic, axit pimaric, axit 
isopimaric, vµ ®ihy®roaxit pimaric.  
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(72) MORI, Kiyomi (JP), WAKU, Hidenori (JP), HAMAURA, Nobuyuki (JP), 

FUJIMOTO, Takayoshi (JP), MINAMINO, Satoshi (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp phần phủ chống đóng bám, màng phủ chống đóng bám 

được tạo ra bằng cách sử dụng hợp phần này, vật được phủ có 
màng phủ trên bề mặt và phương pháp chống đóng bám bằng 
cách tạo thành màng phủ 

  (57)    Sáng chế đề xuất hợp phần để tạo ra màng phủ chống đóng bám thân thiện với môi 
trường có thể có tác dụng chống đóng bám một cách hiệu quả trong nước biển trong thời 
gian dài và hơn nữa có lượng hòa tan màng phủ ít phụ thuộc vào nhiệt độ. Sáng chế đề 
xuất hợp phần phủ chống đóng bao gồm: (A) copolyme chứa triorganosilyl este thu 
được nhờ hỗn hợp chứa (a) triorganosilyl metacrylat monome có công thức chung (1) 
trong đó R1, R2, và R3 là giống hoặc khác nhau, và mỗi nhóm biểu thị nhóm alkyl có từ 
3 đến 6 cacbon và mạch nhánh ở vị trí α hoặc nhóm phenyl, và (b) metoxyalkyl 
metacrylat monome có công thức chung (2) trong đó R4 biểu thị alkylen nhóm có từ 2 
đến 4 cacbon, trong đó tỷ số hàm lượng của monome (a) trong hỗn hợp bằng 45 tới 65% 
khối lượng, và tổng hàm lượng monome (a) và monome (b) trong hỗn hợp bằng 80% 
khối lượng hoặc hơn, và muối đồng là ít nhất một thành phần được chọn từ nhóm gồm 
các muối đồng nhựa thông và các muối đồng của các dẫn xuất nhựa thông.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị chỉ báo trạng thái cho xe cộ 

  (57)     Sáng chế đề cập tới bộ phận chỉ báo của hệ thống điều khiển có lắp liền bộ phận chỉ báo 
được bố trí ở trạng thái mà ở đó hệ thống điều khiển được che bởi bộ phận che để nhận 
biết được bằng mắt trạng thái trên xe thông qua bộ phận che. Bộ phận chỉ báo (48) sẽ chỉ 
báo trạng thái bất thường nhờ sử dụng điốt phát quang LED được lắp liền với hệ thống 
điều khiển phun nhiên liệu FI- ECU (17). Hệ thống điều khiển phun nhiên liệu FI-ECU 
(17) có bề mặt (48a) mà bộ phận chỉ báo (48) được bố trí ở đó. Hệ thống điều khiển 
phun nhiên liệu FI-ECU (17) được bố trí liền kề cốp xe (13) ở phía sau của thân xe, 
đồng thời bề mặt (48a) được hướng nghiêng lên trên từ phía trước của thân xe. Lỗ thông 
(32) được bố trí ở thành (13a) của cốp xe (13) và trên hướng kéo dài của đường (L) từ bộ 
phận chỉ báo (48) theo hướng vuông góc với bề mặt (48a). Lỗ thông (32) có lỗ để kiểm 
tra bộ phận chỉ báo (48). Kích thước của nắp bảo vệ (33) cho ăcquy (16) bố trí bên dưới 
cốp xe (13) cần được tăng sao cho nắp bảo vệ (33) sẽ che kín lỗ thông (32), trừ thời điểm 
khi bộ phận chỉ báo (48) được kiểm tra.  
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(72) Po Yu CHOU (TW), Yu Chieh CHOU (TW), Jin-Lu LEE (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kết cấu đường dẫn dầu bôi trơn dùng cho động cơ 

  (57)     Sáng chế đề cập tới kết cấu đường dẫn dầu bôi trơn dùng cho động cơ bao gồm đầu xi 
lanh và khối xi lanh được lắp ráp với nhau. Đầu xi lanh có khoang truyền động phụ của 
dầu xi lanh, trong khi khối xi lanh có khoang truyền động phụ của khối xi lanh. Cả hai 
khoang truyền động phụ này đều là các bộ phận của khoang truyền động. Khối xi lanh ở 
bên trong có đường dẫn dầu bôi trơn nằm khuất bên trong. Hõm đường dẫn dầu bôi trơn 
nằm ở phần tiếp giáp của đầu xi lanh và khối xi lanh, trong đó hõm đường dẫn dầu bôi 
trơn nối thông đường dẫn dầu bôi trơn nằm khuất bên trong và khoang truyền động. Nhờ 
đó, các nửa bên trái và bên phải của khối xi lanh được làm mát đồng đều hơn để gia tăng 
tuổi thọ sử dụng của động cơ.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Sản phẩm dùng cho đường mũi kháng histamin để làm giảm các 

tác dụng không mong muốn của chứng viêm mũi dị ứng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến sản phẩm làm giảm các tác dụng không mong muốn của chứng 

viêm mũi dị ứng bằng cách phủ sản phẩm này lên vùng mũi hoặc lỗ mũi người. Sản 
phẩm tạo ra lớp chắn ngăn không cho các chất gây dị ứng có trong không khí tiếp xúc 
với màng nhày của mũi, và đồng thời, đẩy hoặc hút và lưu giữ hạt gây dị ứng nhờ tĩnh 
điện, và thay đổi hình dạng của chúng để làm giảm các tác dụng của chứng viêm mũi dị 
ứng. Sản phẩm này có thể trở nên hữu hiệu hơn bằng cách bổ sung hợp chất kháng 
histamin.  
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India 

(72) SUBRAMANIYAM, Mahesh (IN) 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Chất ức chế ăn mòn do axit naphtenic và phương pháp ức chế 

ăn mòn 
  (57)    Sáng chế đề cập đến lĩnh vực ức chế sự ăn mòn kim loại trong các hyđrocacbon nóng 

nhiễm axit, trong đó tính axit là do có mặt axit naphtenic. Cụ thể hơn là, sáng chế đề cập 
đến chất phụ gia polyme để ức chế sự ăn mòn axit naphtenic ở nhiệt độ cao, trong đó 
chất phụ gia polyme này là este polyme phosphat của este polyisobutylen sucxinat hoặc 
dẫn xuất oxit của este polyme phosphat của este polyisobutylen sucxinat. Sáng chế cũng 
đề cập đến este polyme phosphat của este polyisobutylen sucxinat có khả năng hoạt 
động như là chất ức chế ăn mòn axit naphtenic bằng cách ức chế sự ăn mòn axit 
naphtenic trong dầu thô/nguyên liệu thô/các dòng hyđrocacbon chứa axit naphtenic, và 
có tính ổn định nhiệt cao hơn ở nhiệt độ cao nằm trong khoảng từ 200oC - 400oC 
[khoảng 400oF - 750oF].  
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(72) MASCITTI, Vincent (FR), COLLMAN, Benjamin Micah (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dẫn xuất dioxa-bixyclo[3.2.1]octan-2,3,4-triol, tinh thể và dược 

phẩm chứa chúng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) dùng để điều trị bệnh, tình trạng bệnh 

và/hoặc rối loạn do chất ức chế chất vận chuyển natri- glucoza gây ra (cụ thể, chất ức 
chế SGLT2).  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp phần dùng để cải thiện công hiệu của thuốc diệt cỏ 

  (57)    Sáng chế đề xuất hợp phần mới dùng để cải thiện công hiệu của thuốc diệt cỏ, việc sử 
dụng hợp phần này để cải thiện công hiệu của thuốc diệt cỏ, tác nhân có hoạt tính diệt 
cỏ có chứa hợp phần này và ít nhất một thuốc diệt cỏ, và việc sử dụng tác nhân có hoạt 
tính diệt cỏ này để khống chế sự sinh trưởng của thực vật không mong muốn. Hợp phần 
này gồm:  
(a) ít nhất một C1-C4-alkyl este eủa ít nhất một axit C14-C22-carboxylic béo, trong đó ít 
nhất một axit carboxylic này gồm ít nhất 70% khối lượng là axit carboxylic béo có 18 
nguyên tử cacbon;  
(b) ít nhất một chât hoạt động bề mặt anion được chọn từ các sản phẩm este hóa của 
polyete alkyl có nhóm chức monohydroxy với đa axit vô cơ;  
(c) ít nhất một axit C14-C22-carboxylic béo;  
(d) tùy ý ít nhất một chất chống tạo bọt; và  
(e) ít nhất một dung môi thơm.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.) 
(54) Hợp chất carbazol được sử dụng làm thuốc chữa bệnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức cấu tạo chung (I) và (II) được sử dụng 
làm dược phẩm chữa bệnh. Các bệnh và tình trạng bệnh lý có thể được điều trị được bao 
gồm bệnh ung thư, bệnh viêm, và bệnh suy giảm miễn dịch.  
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WU, Liwen (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Phương pháp lắp ráp vòm lưới không gian hai lớp có nhịp siêu 

dài 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp lắp ráp vòm lưới không gian hai lớp có nhịp siêu dài, 

khác biệt ở chỗ, phương pháp này thay thế thử nghiệm đường ống gió cho kết cấu hình 
cầu nguyên vẹn bằng tải trọng do gió của lưới được tính toán bằng phần mềm mô phỏng 
đường ống gió để tính toán lượng thép thiêu thụ chính xác, sau đó tính toán các kích 
thước và các mắt lưới của các của các mảnh của cần, giải quyết các vấn đề lắp ráp khung 
đầy đủ có việc điều chỉnh chất lượng hạn chế và chi phí cao bằng việc thực hiện phương 
pháp đóng kín vòng tròn liền vòng tròn và nâng cao các bộ phận mảnh nhỏ bằng các giá 
treo trụ tời nhỏ và phương pháp lắp đặt từng bộ phận. Sáng chế có thể giảm đáng kể 
lượng thép tiêu thụ và chi phí chế tạo, cũng như rút ngắn được chu kỳ xây dựng kết cấu 
ít nhất là 50%.  

 
  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
155 

(11) 27398 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.03.2011 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland 
(72) Xiang Guang CHE (CN), Esa TIlROLA (FI), Kari PAJUKOSKI (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị và vật ghi đọc được bằng máy tính để 

tạo tín hiệu điều khiển liên kết lên được tối ưu hóa cho băng 
thông được mở rộng 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị người sử dụng UE truyền các tín hiệu điều khiển liên kết lên sử 
dụng một hoặc nhiều đoạn của phổ tần số liên kết lên chứa kênh được chia sẻ liên kết 
lên đồng thời; và với trường hợp trong đó không sẵn có kênh được chia sẻ liên kết lên 
đồng thời, UE truyền các tín hiệu điều khiển liên kết lên chỉ sử dụng đoạn đơn của phổ 
tần số liên kết lên. Theo các phương án thực hiện khác, các tín hiệu điều khiển là các tín 
hiệu điều khiển ACK/NACK được truyền trên kênh điều khiển liên kết lên, kênh được 
chia sẻ liên kết lên bao gồm kênh điều khiển liên kết lên được cụ thể hóa đoạn, và mỗi 
đoạn bao gồm thành phần mang của hệ thống LTE-A. Các bit chỉ số chỉ định liên kết 
xuống có thể được bao gồm trong cấp phát liên kết xuống cho UE chỉ thị tổng cộng bao 
nhiêu đoạn trong được chỉ định trong khung con liên kết xuống hiện tại. UE cũng có thể 
sử dụng việc đóng kiện các tín hiệu điều khiển ACK/NACK qua các đoạn bên cạnh cả 
hoặc tất cả các tín hiệu điều khiển ACK/NACK cụ thể cho đoạn hoặc việc dồn kênh tín 
hiệu điều khiển ACK/NAK.  

 
  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
156 

(11) 27399 
(21) 1-2011-00859 (51) 7 H04L  5/00 
(22) 19.09.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/IB2009/006899      19.09.2009 (87) WO/2010/032124 25.03.2010 
(30) 61/098,504      19.09.2008 US 
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(72) Jussi OJALA (FI), Hai Ming WANG (CN), Esa MALKAMAKI (FI), Jing HAN (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị và vật ghi đọc được bằng máy tính để cấu 

hình việc lập lịch bán ổn định đa chu kỳ cho việc vận hành 
song công chia thời trong hệ thống liên lạc không dây dựa 
trên gói 

  (57)     Sáng chế đề cập tới các hệ thống và các phương pháp để xác định tính tuần hoàn cho 
việc chỉ định SPS đa chu kỳ sử dụng các quy tắc ẩn cho hệ thống liên lạc TDD được bộc 
lộ. Thiết bị đầu cuối liên lạc như UE được tạo ra có thể xác định tính tuần hoàn cho việc 
chỉ định SPS đa chu kỳ sử dụng các quy tắc ẩn để tính toán giá trị delta để tạo thành chu 
kỳ thời gian dài và chu kỳ thời gian ngắn hơn, tạo thành mẫu tuần hoàn trong đó các quy 
tắc phụ thuộc vào cấu hình TDD được sử dụng. Trong phương án thực hiện được ưu tiên 
khác thiết bị đầu cuối liên lạc như UE được tạo ra có thể xác định tính tuần hoàn cho 
việc chỉ định SPS đa chu kỳ sử dụng các quy tắc ẩn để tính toán giá trị delta để tạo thành 
chu kỳ thời gian dài và chu kỳ thời gian ngắn hơn tạo thành mẫu tuần hoàn, tại đó các 
quy tắc phụ thuộc vào cấu hình TDD được sử dụng và quy trình HARQ được sử dụng.  

 
  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
157 

(11) 27400 
(21) 1-2011-00880 (51) 7 C07K  16/42, C12N  5/10, C12P  

21/08, G01N  33/53 
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(30) 2008-228370      05.09.2008 JP 

2008-272642      23.10.2008 JP 
2008-286521      07.11.2008 JP 

(71) SEKISUI MEDICAL CO., LTD.  (JP) 
13-5, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0027 Japan 

(72) TAKAHASHI, Yuki (JP), SHIMIZU, Tomo (JP), TAKAHASHI, Hiroshi (JP), 
NAKAMURA, Yasushi (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Kháng thể đơn dòng, phương pháp sản xuất và đoạn chức năng 

của nó, tế bào lai, tác nhân ngăn chặn phản ứng không đặc 
hiệu, thử nghiệm miễn dịch và chất phản ứng thử nghiệm miễn 
dịch và bộ dụng cụ thử nghiệm miễn dịch 

  (57)    Sáng chế đề xuất kháng thể đơn dòng kháng IgM người mà có khả năng phản ứng đặc 
hiệu với IgM người và gây ra ngưng kết miễn dịch dựa vào phản ứng kháng nguyên-
kháng thể với IgM người trong dung dịch, và thử nghiệm miễn dịch sử dụng kháng thể 
đơn dòng nêu trên. Mục đích khác theo sáng chế là đề cập đến tác nhân ngăn chặn phản 
ứng không đặc hiệu gây ra bởi IgM người mà phản ứng này không thể ngăn chặn được 
bằng các phương pháp thông thường, và thử nghiệm miễn dịch trong đó các phản ứng 
không đặc hiệu gây ra bởi IgM người được ngăn chặn.  

Bằng cách lựa chọn kháng thể đơn dòng phản ứng với IgM người trên cơ sở đánh 
giá khả năng phản ứng với IgM người trong dung dịch, kháng thể đơn đòng mới có khả 
năng ngưng kết IgM người bởi chính nó và thực hiện thử nghiệm ngưng kết miễn dịch 
thực tiễn đã đạt được, và bằng cách đó đã đạt được các mục đích nêu trên.  
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(71) BASF SE  (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) PARRA RAPADO, Liliana (ES), STELZER, Frank (DE), WITSCHEL, Matthias (DE), 

SEITZ, Thomas (DE), SIMON, Anja (DE), REINHARD, Robert (DE), SIEVERNICH, 
Bernd (DE), GROSSMANN, Klaus (DE), EHRHARDT, Thomas (DE), NEWTON, 
Trevor William (GB), MAJOR, Julia (DE), QU, Tao (CN), MOBERG, William Karl 
(US), SONG, Dschun (DE), RACK, Michael (DE), FRASSETTO, Timo (DE), KREUZ, 
Klaus (DE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất piperazin có tác dụng diệt cỏ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất piperazin có công thức I 
 

  
 

trong đó các đại lượng thay đổi được xác định theo phần mô tả, muối nông dụng của 
chúng, các quy trình và hợp chất trung gian để điều chế hợp chất piperazin có công thức 
1, hợp phần chứa chúng và sử dụng chúng làm thuốc diệt cỏ, tức là để khống chế các 
cây gây hại, và cả phương pháp để khống chế các loài cây không mong muốn gồm bước 
cho lượng hữu hiệu có  hoạt tính diệt cỏ để diệt cỏ của ít nhất một hợp chất piperazin có 
công thức I tác động lên cây, hạt giống của chúng và/hoặc nơi sinh sống của chúng.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị sản xuất phomat 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị sản xuất phomat chứa ít nhất một chất nhạy 
nhiệt có tác dụng dinh dưỡng tích cực như vi khuẩn probiotic. Phương pháp sản xuất 
phomat, cụ thể là phomat chế biến, bao gồm các bước sau : trộn nóng bột nhão phomat 
và ít nhất một chất nhạy nhiệt có tác dụng dinh dưỡng tích cực, như vi khuẩn probiotic, 
protêin huyết thanh, vitamin hoặc vi chất dinh dưỡng và định lượng nóng hỗn hợp thu 
được vào trong vật chứa (10) làm bao gói phomat thu được. Theo sáng chế, bước trộn 
được tiến hành ngay trước bước định lượng, trong thời gian nhỏ hơn 10 giây và ở nhiệt 
độ cao hơn hoặc bằng 60oC, để thu được tỷ lệ bị phá huỷ bởi nhiệt của từng chất nhạy 
nhiệt là nhỏ nhất trong vật chứa (10) nêu trên trong toàn bộ thời gian bảo quản của 
phomat. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất liên kết lưu huỳnh và dược phẩm chứa hợp chất này 

để điều trị các bệnh và rối loạn về mắt 
  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất liên kết lưu huỳnh và dược phẩm chứa chúng để điều trị bệnh 

và rối loạn về mắt, như thoái hóa điểm liên quan đến tưổi tác và bệnh Stargardt.  
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(72) MYERS, Gary L. (US), FEDUSA, Anthony (US), DICK, Robert E. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Hệ thống tạo cổ chai và phương pháp tạo cổ chai từ tấm kim 

loại 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống tạo cổ chai bao gồm một chuỗi các khuôn tạo cổ chai 

trong đó mỗi khuôn có một bề mặt tạo cổ chai không được mài bóng ít nhất từng phần 
(10) và một bề mặt không được mài bóng (20) tiếp sau bề mặt tạo cổ chai. Sáng chế còn 
đề cập tới phương pháp tạo cổ chai từ tấm kim loại, trong đó phương pháp này bao gồm 
các bước: chuẩn bị tấm kim loại; định hình tấm kim loại thành thân chai (1-14); và tạo 
cổ chai cho thân chai kim loại (1-14), trong đó quá trình tạo cổ chai bao gồm ít nhất một 
khuôn tạo cổ chai có bề mặt tạo cổ chai không được mài bóng ít nhất từng phần (10).  
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(54) Phương pháp phát hiện axit nucleic của virut gây bệnh 

chikungunya và bệnh sốt xuất huyết và hỗn hợp gồm các 
trình tự đoạn mồi và đoạn dò 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp phát hiện axit nucleic của virut gây bệnh chikungunya và 
bệnh sốt xuất huyết và hỗn hợp gồm các trình tự để làm đoạn mồi hoặc mẫu dò sử dụng 
trong phương pháp này. Phương pháp theo sáng chế bao gồm các bước: (a) khuếch đại, 
trong đó các axit nueleic gây bệnh chikungunya và sốt xuất huyết được khuếch đại bởi 
các đoạn mồi chikungunya và các đoạn mồi sốt xuất huyết trong phản ứng khuếch đại 
axit nucleic; và (b) phát hiện, trong đó các axit nucleic đã được khuếch đại thu được từ 
bước (a) được cho lai với mẫu dò axit nucleic ehikungunya và mẫu dò axit nucleic sốt 
xuất huyết trong phản ứng lai axit nucleic.  
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(NL), DE JONG, Adrianus, Petrus, Josephus, Maria (NL), MEIRING, Hugo, Derk 
(NL) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Máy sắc ký lỏng khối phổ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kỹ thuật sắc ký lỏng khối phổ được cải thiện và việc sử dụng chúng 
trong phương pháp để xác định và mô tả đặc điểm chọn lọc epitop sinh miễn dịch gắn 
với mầm bệnh, và việc sử dụng chúng trong sản xuất vacxin. Một phương pháp để có thể 
hiểu biết thêm về epitop tế bào T là ứng dụng kỹ thuật nền sắc ký mới, 'proteomic miễn 
dịch', để đánh giá trực tiếp sự biểu hiện epitop trên bề mặt của tế bào trình diện kháng 
nguyên bằng phương pháp đo khối phổ tốc độ nano mẫu peptit được tách ra. Đây là 
phương pháp duy nhất có thể tạo ra các hiểu biết không hạn chế về đặc điểm của epitop 
như bản chất phân tử chính xác, độ đa dạng, độ phong phú, động lượng và PTM của 
epitop tế bào T có nguồn gốc tù protein thu được từ mầm bệnh. Do đó, kỹ thuật nền sắc 
ký và proteomic miễn dịch sẽ là một phần quan trọng trong lĩnh vực sản xuất vacxin.  
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(11) 27407 
(21) 1-2011-00927 (51) 7 C02F  1/28,  103/10,  101/20,  103/34
(22) 22.09.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/US2009/057888  22.09.2009 (87) WO 2010/036659 01.04.2010 
(30) 12/238,537       26.09.2008 US 
(71) CONOCOPHILLIPS COMPANY  (US) 

600 North Dairy Ashford, Bldg. MA-1135, Houston, Texas 77079, United States of 
America 

(72) CROSS, Joseph B. (US), HAYS, John M. (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Quy trình loại bỏ thuỷ ngân 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình loại bỏ thủy ngân ra khỏi dòng nước nhờ sử dụng vật liệu 
mang selen và lưu huỳnh.  
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(11) 27408 
(21) 1-2011-00933 (51) 7 H04N  5/46 
(22) 08.09.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/US2009/056224 08.09.2009 (87) WO/2010/028365 11.03.2010 
(30) 61/191,323 08.09.2008 US 

61/194,599 29.09.2008 US 
61/201,539 11.12.2008 US 
61/203,584 22.12.2008 US 
61/208,725 22.01.2009 US 
61/215,764 09.05.2009 US 

(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 442-742, Korea 

(72) Allen LeRoy LIMBERG (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền để truyền dữ liệu dịch vụ của 

thiết bị di động/cầm tay, và bộ thu của thiết bị di động/cầm 
tay 

  (57)    Khi thực hiện thay đổi về sự lựa chọn kênh phụ sau khi bắt đầu Khung thiết bị di 
động/cầm tay (mobile/handheld-M/H), bộ thu M/H đôi khi không thể hiệu chỉnh các lỗi 
bai nhờ giải mã Reed-Solomon ngang (transverse Reed- Solomon - TRS) của các kết 
quả giải mã turbo. Một số gói IP bao gồm dữ liệu thiết bị di động/cầm tay 
(mobile/handheld-MH)-Bàn Bản đồ Dịch vụ (Service Map Table-SMT) được sử dụng để 
cập nhật việc xác định SMT về cách thức bộ thu M/H điều khiển dữ liệu SMT-MH mà 
không chịu hiệu chỉnh lỗi bai TRS được ngăn khỏi chập nhật SMT cho đến khi các dữ 
liệu SMT-MH đó được xác nhận bởi dữ liệu SMT-MH sau đó được hiệu chỉnh lỗi bai 
TRS. Một thông tin về Tổng số Nhóm Truyền (Transmitting total number Groups-
TNoG) cho Khung M/H nhận được hiện thời trong tất cả khung phụ của nó làm tăng tốc 
độ thu nhận các cập nhật Kênh Thông tin Nhanh nhờ bộ thu M/H.  
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(11) 27409 
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(86) PCT/US2009/005020 08.09.2009 (87) WO 2010/027500 11.03.2010 
(30) 61/095,217      08.09.2008 US 

61/230,479      31.07.2009 US 
(71) SIGNAL PHARMACEUTICALS, LLC  (US) 

4550 Towne Centre Court, San Diego, CA 92121, United States of America 
(72) BAHMANYAR, Sogole (US), BATES, R.J. (US), BLEASE, Kate (GB), CALABRESE, 

Andrew, Antony (GB), DANlEL, Thomas, Oran (US), DELGADO, Mercedes (ES), 
ELSNER, Jan (US), ERDMAN, Paul (US), FAHR, Bruce (US), FERGUSON, Gregory 
(US), LEE, Branden (US), NADOLNY, Lisa (US), PACKARD, Garrick (US), PAPA, 
Patrick (US), PLANTEVIN-KRENITSKY, Veronique (FR), RIGGS, Jennifer (US), 
ROHANE, Patricia (US), SANKAR, Sabita (SG), SAPlENZA, John (US), SATOH, 
Yoshitaka (JP), SLOAN, Victor (US), STEVENS, Randall (US), TEHRANI, Lida (US), 
TIKHE, Jayashree (US), TORRES, Eduardo (US), WALLACE, Andrew (GB), 
WHlTEFIELD, Brandon, Wade (US), ZHAO, Jingjing (US) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Hợp chất heretoaryl và dược phẩm chứa hợp chất này dùng để 

ức chế kinaza 
  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất heteroaryl có công thức (I):  

 

  
 
trong đó R1 và R2 như được xác định trong bản mô tả dược phẩm chứa lượng hiệu quả 
của hợp chất heteroaryl dùng để điều trị hoặc phòng ngừa các tình trạng viêm nhiễm 
hoặc bệnh ung thư, và các tình trạng bệnh có thể điều trị hoặc phòng ngừa bằng cách ức 
chế kinaza.  
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61/232,578    10.08.2009 US 
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235 East 42nd Street, New York, NY 10017, United States of America 
(72) BENBOW, John William (US), LOU, Jihong (US), PFEFFERKORN, Jeffrey Allen 

(US), TU, Meihua Mike (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất heteroaryl được thế và dược phẩm chứa hợp chất 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức (1A):  
 

  
 

trong đó hợp chất này có tác dụng hoạt hóa glucokinza; dược phẩm chứa nó để điều trị 
các bệnh, các rối loạn, hoặc các tình trạng bệnh qua trung gian glucokinaza. Các biến số 
X, Y, Z, R1, R2, R3, và R4 là như được xác định trong phần mô tả.  
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(11) 27411 
(21) 1-2011-00950 (51) 7 A23L  1/308 
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(72) RALVERT, Klas (SE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Chế phẩm chất xơ ăn được có nguồn gốc từ bột sắn và sản 

phẩm thực phẩm chứa chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chất xơ có nguồn gốc từ bột sắn chứa chất xơ với tổng 

lượng nằm trong khoảng từ 35 đến 60% trọng lượng và tinh bột với lượng nằm trong 
khoảng từ 30 đến 50% trọng lượng, tính theo lượng chất rắn khô. Sáng chế cũng đề cập 
đến sản phẩm thực phẩm chứa chế phẩm này.  
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RANGAVAJLA Nagendra (US), ANTHONY Joshua C. (US), MCCALLISTER Patrick 
E. (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bình chứa để cấp chất dinh dưỡng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bình chứa (20) để cấp chất dinh dưỡng, bình chứa này sẽ bảo vệ 
chất dinh dưỡng khỏi tiếp xúc với các lượng chứa của bình chứa (20) và khỏi tiếp xúc 
với môi trường cho đến khi người tiêu thụ sắp sửa sử dụng hoặc tiêu thụ sản phẩm. Khi 
muốn, chi tiết bịt kín (13) trên bình chứa (20) được thay đổi sao cho chất dinh dưỡng có 
thể tiếp xúc với các lượng chứa của bình chứa, cấp chất dinh dưỡng vào đó.  
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(11) 27413 
(21) 1-2011-00955 (51) 7 B65D  51/28,  51/22,  81/32 
(22) 03.11.2008 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/US2008/082199 03.11.2008 (87) WO2010/044806 22.04.2010 
(30) 12/250,593      14.10.2008 US 
(71) MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY  (US) 

2400 W. Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721-0001, United States of America
(72) WIGGINS Robin P. (US), GRELEWICZ Rick (US), RANGAVAJLA Nagendra (US), 

ANTHONY Joshua C. (US), MCCALLISTER Patrick E. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bình chứa để cấp chất dinh dưỡng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bình chứa để cập chất dinh dưỡng kiểu mới bao gồm thân bình chứa 
có đáy ở một đầu của nó, phần trên được làm thích ứng để tiếp nhận tháo ra được nắp 
đóng kín, phần trên này tạo ra lỗ trong đó, và ngăn được tạo ra bởi thân bình chứa, ngăn 
này được nối thông chất lỏng với lỗ phần trên. Chi tiết bịt kín nhiều lớp có ít nhất hai lớp 
được liên kết ngang qua lỗ phần trên và được làm thích ứng để tạo ra chi tiết đệm kín khí 
ngang qua lỗ và ngăn cản sự tiếp xúc giữa chất dinh dưỡng và các lượng chứa của bình 
chứa cho đến khi chi tiết bịt kín được thay đổi. Chi tiết bịt kín nhiều lớp bao gồm lớp thứ 
nhất liên kết cố định với vành tạo ra lỗ ở phần trên bình chứa và lớp thứ hai được nối 
tháo ra được với lớp thứ nhất. Chất dinh dưỡng được liên kết với lớp thứ nhất của chi tiết 
bịt kín nhiều lớp. Ngoài ra, bình chứa còn bao gồm nắp đóng kín nối tháo ra được với 
phần trên.  
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(72) WIGGINS Robin P. (US), RANGAVAJLA Nagendra (US), ANTHONY Joshua C. 

(US), GRELEWICZ Rick (US), MCCALLISTER Patrick E. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bình chứa để cấp chất dinh dưỡng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bình chứa để cấp chất dinh dưỡng kiểu mới bao gồm thân bình chứa 
có đáy ở một đầu của nó, phần trên được làm thích ứng để tiếp nhận tháo ra được nắp 
đóng kín, phần trên này tạo ra lỗ trong đó, và ngăn được tạo ra bởi thân bình chứa, ngăn 
này được nối thông chất lỏng với lỗ phần trên. Chi tiết bịt kín nhiều lớp có ít nhất hai lớp 
được liên kết ngang qua lỗ phần trên và được làm thích ứng để tạo ra chi tiết đệm kín khí 
ngang qua lỗ. Chất dinh dưỡng được liên kết với ít nhất một lớp của chi tiết bịt kín nhiều 
lớp. Ngoài ra, bình chứa còn bao gồm nắp đóng kín nối tháo ra được với phần trên. Nắp 
đóng kín này bao gồm phần cắt được làm thích ứng để xuyên thủng chi tiết bịt kín nhiều 
lớp, nhờ đó thoát chất dinh dưỡng ra vào trong các lượng chứa của bình chứa.  
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(72) WIGGINS Robin P. (US), GRELEWICZ Rick (US), RANGAVAJLA Nagendra (US), 
ANTHONY Joshua C. (US), MCCALLISTER Patrick E. (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bình chứa để cấp chất dinh dưỡng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bình chứa kiểu mới (10) để cấp chất dinh dưỡng bao gồm thân bình 
chứa (14) có đáy ở một đầu của nó, phần trên (12) được làm thích ứng để tiếp nhận tháo 
ra được nắp đóng kín (16), phần trên tạo ra lỗ (22) trong đó, và ngăn được tạo ra bởi thân 
bình chứa (14), ngăn này được nối thông chất lỏng với lỗ phần trên (22). Chi tiết bịt kín 
nhiều lớp (42) có ít nhất hai lớp được liên kết ngang qua lỗ phần trên (22) và được làm 
thích ứng để tạo ra chi tiết đệm kín khí ngang qua lỗ (20). Chất dinh dưỡng được liên kết 
với ít nhất một lớp của chi tiết bịt kín nhiều lớp (42). Bình chứa (14) còn bao gồm nắp 
đóng kín (16) nối tháo ra được với phần trên (12). Nắp đóng kín (116) bao gồm phần cắt 
(154) được làm thích ứng để xuyên thủng chi tiết bịt kín nhiều lớp (146), nhờ đó thoát 
chất dinh dưỡng ra vào trong các lượng chứa của bình chứa.  
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ANTHONY Joshua C. (US), MCCALLISTER Patrick E. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bình chứa để cấp chất dinh dưỡng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bình chứa để cấp chất dinh dưỡng kiểu mới bao gồm thân bình chứa 
có đáy ở một đầu của nó, phần trên được làm thích ứng để tiếp nhận tháo ra được nắp 
đóng kín, phần trên này tạo ra lỗ trong đó, và ngăn được tạo ra bởi thân bình chứa, ngăn 
này được nối thông chất lỏng với lỗ phần trên. Chi tiết bịt kín được liên kết ngang qua lỗ 
phần trên của bình chứa và được làm thích ứng để tạo ra chi tiết đệm kín khí ngang qua 
lỗ. Nắp đóng kín được nối tháo ra được với phần trên bình chứa. Chất dinh dưỡng được 
phủ lên trên chi tiết được chọn từ nhóm bao gồm bề mặt trong của phần trên bình chứa, 
nắp đóng kín, chi tiết gài định vị bên trên chi tiết bịt kín, và các kết hợp của nó. Chi tiết 
bịt kín ngăn cản sự tiếp xúc giữa chất dinh dưỡng và các lượng chứa của bình chứa cho 
đến khi chi tiết bịt kín được tháo ra hoặc xuyên thủng.  
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(11) 27417 
(21) 1-2011-00961 (51) 7 H01L  31/05, H01R  12/00 
(22) 11.09.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/SG2009/000332 11.09.2009 (87) WO 2010/030247 18.03.2010 
(30) 200806821-5       12.09.2008 SG 
(71) DRAGON ENERGY PTE. LTD.  (SG) 

50 Raffles Place #17-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623 
(72) NIGHTINGALE, Christopher George Edward (GB), LEE, Wai Hong (SG), TAY, Boon 

Hou (SG), GOH, Swee Ming (SG), ANG, Teck Wee (SG) 
(74) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế (IC) 
(54) Hệ thống nối điện 

  (57)     Hệ thống nối điện (200) bao gồm thanh ray (202) và nhiều cọc dẫn điện (204) được cố 
định vào thanh ray (202). Thanh ray (202) có dạng ống hoặc thanh có các bộ phận nối 
điện bổ trợ (208) và (210) ở hai đầu đối diện. Mỗi cọc (204) được nối với thanh ray 
(202) bằng miếng nối ngang ngắn (205). Cơ cấu nối (216) được bố trí tại đầu tự do (206) 
của mỗi cọc (204) tạo kết nối cơ khí và kết nối điện với đầu nối điện dạng lỗ thông suốt. 
Cặp các thanh ray (202) có thể được bố trí nằm cạnh nhau tạo thành các thanh ray dương 
và âm danh nghĩa, có các cọc của thanh ray (202) nằm xen kẽ nhau và sắp hàng theo 
kiểu luân phiên nhau.  
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(11) 27418 
(21) 1-2011-00962 (51) 7 H01L  31/048 
(22) 11.09.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/SG2009/000330 11.09.2009 (87) WO 2010/030245         18.03.2010 
(30) 200806823-1      12.09.2008 SG 
            Ngày yêu cầu thẩm định nội dung : 13.04.2011 
(71) DRAGON ENERGY PTE. LTD.  (SG) 

50 Raffles Place #17-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623 
(72) NIGHTINGALE, Christopher George Edward (GB), LEE, Wai Hong (SG), TAY, Boon 

Hou (SG), GOH, Swee Ming (SG) 
(74) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế (IC) 
(54) Tấm nền 

  (57)    Tấm nền (100) bao gồm lớp nền (102) có bề mặt thứ nhất (104) và hệ thống nối điện 
(200) được giữ bởi lớp nền (102). Hệ thống nối điện này bao gồm nhiều cọc dẫn điện 
(204). Mỗi cọc (204) này nhô lên từ bề mặt đáy (112) của tấm nền (100) về phía bề mặt 
thứ nhất (104) của lớp nền (102). Đầu tự do (206) của mỗi cọc này cho phép tạo kết nối 
điện và kết nối cơ khí với tấm quang điện 10. Hệ thống nối điện (200) này cũng bao 
gồm các vật dẫn điện (200) nối điện các cọc (202) này với nhau.  
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(11) 27419 
(21) 1-2011-00963 (51) 7 C22B  1/24,  1/242, C21B  13/00, 

C22B  5/14 
(22) 17.08.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/EP2009/060609 17.08.2009 (87) WO 2010/028932 18.03.2010 
(30) A1419/2008      11.09.2008 AT 
(71) SIEMENS VAI METALS TECHNOLOGIES GMBH  (AT) 

Turmstrasse 44, A-4031 Linz, Austria 
(72) HECKMANN, Hado (DE), BOEHM, Christian (AT), SCHENK, Johannes Leopold 

(AT), STIASNY, Hans Herbert (AT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình sản xuất khối kết tụ từ chất mang sắt ở dạng hạt 

mịn và quy trình sản xuất gang lỏng nhờ sử dụng khối kết tụ 
này       

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình sản xuất khối kết tụ từ chất mang sắt ở dạng hạt mịn và ít 
nhất một chất kết dính làm nguyên liệu ban đầu cho quá trình luyện kim. Khối kết tụ 
này, ở ít nhất một khối kết tụ khác, được phủ một lớp bao gồm chất mang sắt và ít nhất 
một chất kết dính và được gia nhiệt để cho chỉ có chất kết dính ở bề mặt của khối kết tụ 
hóa rắn. Sáng chế cũng đề xuất quy trình sản xuất gang lỏng từ nguyên liệu ban đầu và 
nếu thích hợp là chất phụ gia và khối kết tụ, khối kết tụ này được gia nhiệt sơ bộ ở vùng 
khử có bộ phận gia nhiệt sơ bộ để cho khối kết tụ hóa rắn hoàn toàn ở bộ phận gia nhiệt 
sơ bộ.  
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(11) 27420 
(21) 1-2011-00965 (51) 7 F15B  11/024, B61F  5/24, F15B  

15/14 
(22) 09.09.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/JP2009/066049      09.09.2009 (87) WO/2010/030025 18.03.2010 
(30) 2008-234372      12.09.2008 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.04.2011 
(71) KAYABA INDUSTRY CO., LTD.  (JP) 

World Trade Center Bldg., 4-1, Hamamatsu-cho 2-chome, Minato-ku, Tokyo 1056111 
- Japan 

(72) OGAWA, Takayuki (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Xi lanh 
  (57)   Sáng chế đề cập đến xi lanh (1) bao gồm: xi lanh (2); pit tông (3) được lắp theo kiểu 

trượt được trong xi lanh (2); cần (4) được lắp vào xi lanh (2) và được nối với pit tông (3); 
khoang phía cần (5) và khoang phía pit tông (6) mà được bố trí trong xi lanh (2) và được 
phân chia bởi pit tông (3); thùng (7); van mở-đóng thứ nhất (9) được bố trí ở một phần 
bất kỳ trên đường dẫn thứ nhất (8) nối giữa khoang phía cần (5) và khoang phía pit tông 
(6) ; van mở-đóng thứ hai (11) được bố trí ở một phần bất kỳ trên đường dẫn thứ hai (10) 
nối giữa khoang phía pit tông (6) và thùng (7); và bơm (12) cấp chất lỏng đến khoang 
phía cần (5).  
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(11) 27421 
(21) 1-2011-00972 (51) 7 B28D 1/00, B29C 35/02, C08L 67/06, 

C08J 3/24, C04B 26/14, C08K 5/14 
(22) 02.09.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/IB2009/053825       02.09.2009 (87) WO 2010/029468 18.03.2010 
(30) TV2008A000111       11.09.2008 IT 
(75) TONCELLI, LUCA  (IT) 

Viale Asiago 34, I-36061 Bassano Del Grappa (Vicenza), Italy 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất vật phẩm từ đá kết khối nhờ sử dụng chất 

khơi mào peroxit 
  (57)    Sáng chế đề cập đến việc sản xuất vật phẩm kết khối và cụ thể hơn là quy trình sản xuất 

tấm hoặc khối từ hỗn hợp gồm vật liệu là đá dạng hạt và/hoặc cát và chất gắn kết trên cơ 
sở nhựa polyeste. Cụ thể, sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất khối đá được kết khối 
bằng nhựa polyeste, thường có kích thước lớn hơn 3 m3, trong đó việc hóa rắn nhựa được 
thực hiện ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ nhiệt độ (môi trường) còn được gọi là nhiệt độ 
"lạnh" đến nhiệt độ "nóng" nhờ tác dụng của hệ ba cấu tử là các chất khơi mào peroxit.  
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(21) 1-2011-00975 (51) 7 C22B  3/00 
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(86) PCT/US2009/056966 15.09.2009 (87) WO/2010/044972 22.04.2010 
(30) 61/105,252      14.10.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.04.2011 
(71) CYTEC TECHNOLOGY CORP.  (US) 

300 Delaware Avenue, Wilmington Delaware 19801, United States of America 
(72) CAMPBELL, John (GB), OWENS, Susan (GB), SODERSTROM, Matthew (US), 

BEDNARSKI, Troy (US), MARIN, Gustavo (CL) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Hợp chất chiết dung môi chứa các tác nhân chống thoái biến, 

quy trình chiết kim loại và phương pháp làm giảm sự thoái 
biến của hợp chất chiết kim loại               

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất chiết dung môi chứa môi chiết ortohydroxyaryloxim, chất 
chống thoái biến, và dung môi hữu cơ không thể trộn lẫn trong nước; và đến quy trình 
chiết kim loại khỏi dung dịch có tính axít nhờ sử dụng chất đã đề cập; và các phương 
pháp làm giảm sự thoái biến của các hợp chất này.  
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(11) 27423 
(21) 1-2011-00980 (51) 7 B29C  67/00 
(22) 09.10.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/EP2009/063158 09.10.2009 (87) WO2010/043557 22.04.2010 
(30) 08018226.4      17.10.2008 EP 

PCT/EP2008/066644    02.12.2008 EP 
(71) HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS (SWITZERLAND) GMBH  (CH) 

Legal Services Department - IP, Klybeckstr. 200 CH-4057 Basel, Switzerland 
(72) POGEUOlSE Emilie (FR), LARSEN Niels Hom (DK), GRELIN, JÐr«me (FR), 

HANGAARD Ole (DK) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống lộ sáng, thiết bị tạo mẫu lập thể, vật thể ba chiều 

được tạo ra bởi thiết bị này và phương pháp sản xuất vật thể 
ba chiều 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị tạo mẫu lập thể và hệ thống lộ sáng dùng cho thiết bị tạo 
mẫu lập thể, trong đó các điôt phát quang được sử dụng như các nguồn sáng. Sáng chế 
còn đề cập tới việc căn thẳng ánh sáng từ điôt phát quang và việc thay đổi và điều khiển 
các điôt phát quang.  
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(71) HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS (SWITZERLAND) GMBH  (CH) 

Legal Services Department, Klybeckstr. 200, CH-4057 Basel, SWITZERLAND 
(72) Michael A. PETERSEN (DE), Niels Holm LARSEN (DK), JÐr«me GRELIN (FR), Ole 

HANGAARD (DK) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị, phương pháp sản xuất vật thể ba chiều và vật thể ba 

chiều được tạo bằng thiết bị và phương pháp này 
  (57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị tạo mẫu nhanh cải tiến để sản xuất các vật thể ba chiều bằng 

cách xử lý bổ sung các mặt cắt.  
Các cải tiến liên quan tới các khoảng cách, cửa sổ bảo vệ, và hệ thống dò ngăn va chạm.  
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(11) 27425 
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(72) THEOBALD, Matthew (US), IVE, Jonathan P. (GB), ANDRE, Bartly K. (US), 

STRINGER, Christopher (AU), COSTER, Daniel J. (NZ), RAFF, John (US), 
HOPKINSON, Ron (US), BROCK, John (US), LIGTENBERG, Chris (NL), 
GOLDBERG, Michelle Rae (US) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Vỏ trên nguyên khối của máy tính di động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm vỏ trên dùng cho máy tính di động. Cụm vỏ trên này có thể 
bao gồm môt vỏ trên nguyên khối (ví dụ, đồng nhất) được chế tạo từ một khối duy nhất. 
Vỏ trên nguyên khối này tao thành một vỏ bọc, khung và mặt ngoài có tính thẩm mỹ 
của máy tính di động này. Vỏ trên nguyên khối này còn là kết cấu chính của máy tính di 
dộng. Cụm vỏ trên này có thể bao gồm nhiều cụm lắp ráp khác nhau như các bàn phím, 
các bán cảm ứng, các bán mạch, và các ổ đĩa được chứa ở mặt bên dưới của vỏ trên 
nguyên khối này. Vỏ trên nguyên khối này có thể được chế tạo từ một tấm nhôm đã 
được gia công để tạo thành các thành, các lỗ, các khu vực lắp ghép và các khu vực có 
tính thẩm mỹ của vỏ trên. 
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Hou (SG), GOH, Swee Ming (SG), ANG, Teck Wee (SG) 
(74) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế (IC) 
(54) Mạch pin quang điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mạch pin quang điện (40, 50) bao gồm nhiều pin quang điện (12) 
được nối nối tiếp. ít nhất một bộ phận chuyển mạch (42) được mắc song song qua nhóm 
gồm một hoặc nhiều pin quang điện (12). Bộ phận chuyển mạch (42) tạo ra đường dẫn 
điện cho mạch (40, 50) khi ánh sáng bị che không chiếu tới được một hoặc nhiều pin 
quang điện (12) mà qua đó bộ phận chuyển mạch (42) được mắc song song.  

 
  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
184 

(11) 27427 
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(72) NlGHTINGALE, Christopher George Edward (GB), LEE, Wai Hong (SG), TAY, Boon 

Hou (SG), GOH, Swee Ming (SG) 
(74) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế (IC) 
(54) Tấm quang điện 

  (57)    Tấm quang điện (10) bao gồm phần đế (12) và pin quang điện (14) đặt trong hõm (20) 
nằm trên mặt thứ nhất (18) của phần đế (12). Các đầu nối điện dạng lỗ thông suốt (28) 
và 30 được bố trí trên phần đế (12) và được kết nối điện với pin quang điện (14). Tấm 
phủ (16) nằm trên pin quang điện (14) và được gắn vào phần đế (12). Tấm quang điện 
(10) được chế tạo để có bề ngoài giống như đá hoặc tấm lớp dùng để lợp mái.  

  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
185 

(11) 27428 
(21) 1-2011-00998 (51)  C12N  9/10,  9/18,  15/52, C12P  

7/06, A23K  1/165 
(22) 18.09.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/AT2009/000364   18.09.2009 (87) WO 2010/031101 25.03.2010 
(30) GM 501/2008        18.09.2008 AT 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.08.2011 
(71) ERBER AKTIENGESELLSCHAFT  (AT) 

IndustriestraBe 21, A-3130 Herzogenburg, Austria 
(72) MOLL, Wulf-Dieter (AT), HARTINGER, Doris (AT), GRIEBLER, Karin (AT), 

BINDER, Eva Maria (AT), SCHATZMAYR, Gerd (AT) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chất phụ gia để phân hủy các fumonisin bằng enzym và phương 

pháp sản xuất chất phụ gia này 
  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất chất phụ gia để phân hủy các fumonisin bằng 

enzym, trong đó ít nhất một trình tự axit nucleic của các gen tương ứng với các trình tự 
ID số 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 và 24 được tạo ra, ít nhất một trình tự axit 
nucleic được biểu hiện trong các tế bào chủ nhân chuẩn hoặc nhân sơ, và ít nhất một 
enzym theo đó được tạo ra tương ứng với các trình tự ID số 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 
21, 23 và 25, tùy ý cùng với đồng cơ chất được sử dụng trong nguyên liệu thực vật thô.  
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Matthew (AU) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp kết tụ các hạt chất rắn lơ lửng trong quá trình 

sản xuất alumin từ bauxit     
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp kết tụ các hạt rắn lơ lửng trong quá trình ninh quặng 

bauxit để sản suất alumin bằng cách cho dòng chất đang sản xuất tiếp xúc với các 
polyme chứa silic.  
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(72) KIJLSTRA, Johan (NL), ROSENFELDT, Frank (DE), SCHULE, Stephan (DE), 

STEFFEN, Ulrich (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chất hun khói dễ cháy diệt côn trùng chứa thành phần có 

hoạt tính dạng hạt, hạt chứa chất diệt côn trùng và quy 
trình điều chế chất hun khói này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các chất hun khói mới diệt côn trùng được điều chế bằng việc sử 
dụng hạt chứa chất có hoạt tính, đề cập đến các quy trình điều chế các chất hun khói này 
và đề cập đến việc sử dụng của chúng để phòng trừ các côn trùng gây hại và/hoặc các 
côn trùng gây độc.  
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Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the Netherlands. 
(72) Amit CHAKRABORTTY (IN), Srilaxmi Venkata MEDEPALLI (IN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm kháng khuẩn và phương pháp khử trùng bề mặt sử 

dụng chế phẩm này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến một chế phẩm kháng khuẩn chứa tymol và terpineol, và phương 

pháp khử trùng bề mặt sử dụng chế phẩm này. Chế phẩm theo sáng chế có tác dụng 
kháng khuẩn tương đối nhanh và thích hợp để làm sạch và chăm sóc cá nhân. 
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(86) PCT/JP2009/066413      18.09.2009 (87) WO/2010/032838 25.03.2010 
(30) 2008-240937      19.09.2008 JP 
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(72) ISONO, Yoshikazu (JP), MORI, Hisako (JP), UENO, Tomomi (JP), ENDO, Rieko 

(JP), KUMEMURA, Megumi (JP), ABIRU, Yasuhiro (JP), UCHIYAMA, Shigeto (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Sản phẩm lên men chứa vi sinh vật sản xuất equol và quy 

trình sản xuất nguyên liệu lên men nhờ sử dụng vi sinh vật 
này 

  (57)    Sáng chế đề xuất sản phẩm lên men chứa vi sinh vật sản xuất equol ở trạng thái tế bào 
sống nhờ đó khả năng sản xuất equol được duy trì.  

Khi sản xuất nguyên liệu lên men bằng cách sử dụng vi sinh vật sản xuất equol, 
với bột đậu nành hoặc sữa đậu nành làm nguyên liệu sống, (1) bào chế nguyên liệu mẹ 
khởi đầu bằng cách lên men trong các điều kiện kị khí bằng cách sử dụng vi sinh vật sản 
xuất equol với sự có mặt của loài daidzein ở độ pH=5,0 hoặc cao hơn, (2) bào chế 
nguyên liệu độn khởi đầu bằng cách lên men trong các điều kiện kị khí bằng cách sử 
dụng nguyên liệu mẹ khởi đầu này với sự có mặt của loài daidzein ở độ pH=5,0 hoặc cao 
hơn, và (3) bào chế nguyên liệu lên men bằng cách lên men nhờ sử dụng nguyên liệu 
độn khởi đầu trong môi trường chứa bột đậu tương hoặc sữa đậu nành, cho phép sản xuất 
nguyên liệu lên men chứa vi sinh vật ở trạng thái tế bào sống trong đó khả năng sản xuất 
equol được duy trì.  
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(72) TANAKA, Keigo (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất pyridin được thế bằng vòng dị vòng và nhóm gama-

glutamylamino, tác nhân chống nấm và dược phẩm chứa hợp 
chất này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến hợp chất pyridin được thế bằng vòng dị vòng và nhóm γ-
glutamylamino, tác nhân chống nấm và dược phẩm chứa hợp chất này. 
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(72) DAI, Wei-guo (US), HWANG, Sung Joo (KR), LEE, Dong, Ho (KR), CHOI, Tae-hong 

(KR), KIM, Jae, Hyun (KR), DONG, Liang-chang (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dược phẩm dùng qua đường miệng giải phóng kéo dài chứa 

axetaminophen/tramadol và phương pháp bào chế dược phẩm 
dạng liều 

  (57)   Sáng chế đề cập đến dược phẩm dùng qua đường miệng giải phóng kéo dài chứa 
axetaminophen và tramadol và phương pháp bào chế dược phẩm  dạng liều. Dược phẩm 
dạng liều chứa hợp phần của axetaminophen cùng với phức chất tramadol được tạo với 
polyme anion. Phức chất tramadol đem lại sự giải phóng kéo dài của tramadol cho đặc 
tính giải phóng đồng thời (được phối hợp) của axetaminophen và tramadol.  
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(72) WIESSNER, Robert J. (NL) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Chế phẩm polyuretan dẻo nóng, sản phẩm chứa nó và quy 

trình sản xuất chúng 
  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm TPU chứa hai hoặc nhiều polyme TPU. Chế phẩm TPU tạo 

ra cửa số gia công rộng cho các ứng dụng phủ bằng chất nấu chảy. Hỗn hợp của các 
TPU có khả năng gia công tốt hơn là chỉ sử dụng riêng rẽ từng polyme TPU trong hỗn 
hợp. Chế phẩm này tạo ra lớp phủ bằng chất nấu chảy có ít vết mờ và vết bóng hơn và 
cho phép có tốc độ phủ nhanh hơn đồng thời có trọng lượng lớp phủ nhỏ hơn. Hai hoặc 
nhiều polyme TPU được sử dụng trong hỗn hợp có đoạn mềm khác nhau. Đoạn mềm 
khác nhau được tạo ra bằng cách sử dụng polyol có trọng lượng phân tử khác nhau hoặc 
bằng cách sử dụng polyol khác nhau về hóa học.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Sản phẩm dệt để tiêu diệt côn trùng và phương pháp sản xuất 

chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến sản phẩm dệt chứa thuốc trừ sâu và ít nhất một hoặc nhiều hoạt chất 

khác nhau và tiêu diệt côn trùng với hiệu quả cao hơn so với các sản phẩm dệt chỉ chứa 
một thuốc trừ sâu để tiêu diệt cùng loại côn trùng này đặc biệt là trong việc khắc phục 
hoặc ngăn ngừa tính kháng thuốc trừ sâu.  
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Petra (DE), KNOETGEN, Hendrik (DE), LANGRISH, Claire Louise (GB), 
MOESSNER, Ekkehard (DE) 

(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Kháng thể kháng IL-17 ở người và dược phẩm chứa kháng thể 

này 
  (57)     Kháng thể gắn kết với IL-17 khác biệt bởi gắn kết với cùng epitop IL-17 mà kháng thể 

đơn dòng 3C1 gắn kết với, và là isotyp IgG1 người được cải biến ở vùng bản lề tại vị trí 
axit amin 216-240, tốt hơn là tại vị trí axit amin 220-240, giữa CH1 và CH2 và/hoặc ở 
vùng miền trung tâm thứ hai tại vị trí axit amin 327-331 giữa CH2 và CH3 có các đặc tính 
thuận lợi để điều trị các bệnh viêm.  
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống tái chế lốp phế thải 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống tái chế lốp phế thải bao gồm: lò nhiệt phân để tái chế 
nguyên liệu đầu vào là các lốp phế thải sử dụng khí mang và phân hủy các lốp phế thải 
nhờ gia nhiệt trực tiếp; và bộ thu dầu để thu dầu bằng cách làm lạnh và ngưng tụ hơi 
nước ở nhiệt độ cao được tạo ra trong lò nhiệt phân. Hệ thống cũng bao gồm đường tuần 
hoàn khí mang và bộ cung cấp và tuần hoàn khí mang. Đường tuần hoàn khí mang dẫn 
khí mang qua lò nhiệt phân và bộ thu đầu. Bộ cung cấp và tuần hoàn khí mang được lắp 
nối với đường tuần hoàn khí mang và gồm có bộ phận cảm biến để đo nhiệt độ trong lò 
nhiệt phân và áp suất trong đường tuần hoàn khí mang. Ngoài ra, bộ cung cấp và tuần 
hoàn khí mang thu và chứa khí không ngưng tụ tạo ra trong lò nhiệt phân và cung cấp 
một cách chọn lọc khí không ngưng tụ cho lò nhiệt phân.  
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(72) FENTON, Marcus Brian, Mayhall (GB), THORUP, Jens, Havn (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình xử lý sinh khối và quy trình sản xuất etanol sinh 

học 
  (57)     Sáng chế đề xuất các quy trình và hệ thống thiết bị để xử lý sinh chất và, ví dụ, để tạo ra 

nhiên liệu sinh học, như etanol sinh học, từ sinh chất. Cụ thể hơn, một quy trình theo 
sáng chế bao gồm bước (a) nạp ít nhất phần thứ nhất của hỗn hợp chứa sinh chất và lưu 
chất hoạt động thành dòng chảy vào khoang chuyển tiếp của thiết bị xử lý lưu chất, (b) 
phun lưu chất vận chuyển với vận tốc cao vào hỗn hợp qua vòi phun nối thông với 
khoang chuyển tiếp của thiết bị xử lý lưu chất, nhờ đó lưu chất vận chuyển này tác động 
lực cắt vào hỗn hợp sao cho lưu chất hoạt động được phun mù và trạng thái hơi và dòng 
giọt nhỏ được tạo ra ở phía sau vòi phun, (c) ngưng tụ trạng thái hơi và dòng giọt nhỏ, 
(d) chuyển hỗn hợp này vào thùng lưu giữ thứ nhất, và (e) giữ hỗn hợp này trong thùng 
lưu giữ thứ nhất ở nhiệt độ định trước thứ nhất trong một khoảng thời gian định trước thứ 
nhất, trong đó enzym hoá lỏng được cho vào hỗn hợp này trước hoặc trong quá trình 
này. Sau đó, hỗn hợp này có thể được xử lý tiếp để tạo thành nhiên liệu sinh học, chẳng 
hạn như etanol sinh học.  
 

 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
197 

(11) 27440 
(21) 1-2011-01079 (51) 7 A01N  43/54,  43/70,  25/32, A01P  

13/02 
(62) 1-2008-01871   
(22) 22.12.2006 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/EP2006/012502 22.12.2006 (87) WO 2007/079965 19.07.2007 
(30) 2006-6422      13.01.2006 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.04.2011 
(71) BAYER CROPSCIENCE AG  (DE) 

Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim, Germany 
(72) ENDO, Keiji (JP), SHIRAKURA, Shinichi (JP), NAKAMURA, Shin (JP), 

MINEGHISHI, Natsuko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm diệt cỏ dùng cho ruộng lúa và phương pháp khống 

chế cỏ dại 
  (57)     Sáng chế đề cập tới chế phẩm diệt cỏ dùng cho ruộng lúa, khác biệt ở chỗ, chứa (a) một 

chất dẫn xuất diflometansulfonamit diệt cỏ được thể hiện bởi công thức (I)  
 

  
 

và  
b) là một hoặc nhiều hợp chất diệt cỏ được chọn từ nhóm gồm pretilaclo, brombutit, 
benfuresat, pyraclonil, oxaziclomefon, bensulfuron-metyl, etoxysulfuron, penoxsulam, 
cafenstrol, anilofos, mefenaeet, fentrazamit, tefuryltrion (mã số AVH301), cyhalofop-
butyl, bispyribac-natri làm thành phần hoạt tính.  
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Hou (SG), GOH, Swee Ming (SG), ANG, Teck Wee (SG) 
(74) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế (IC) 
(54) Panen điện sử dụng năng lượng mặt trời 

  (57)    Sáng chế đề xuất panen sử dụng năng lượng mặt trời (400) bao gồm: tấm nền (100), 
nhiều tấm quang điện (10), hệ thống kết nối (200), mỗi tấm quang điện (10) có một 
hoặc nhiều thiết bị rẽ mạch (42). Mỗi tấm quang điện (10) bao gồm một hoặc nhiều pin 
quang điện (12) được nối điện với nhau để tạo thành mạch pin quang điện (40). Hệ 
thống kết nối (200) được đỡ bằng hoặc trên tấm nền (100), và nối điện các tấm quang 
điện (10) với nhau theo nhóm gồm hai hoặc nhiều tấm quang điện, và nối cơ học tấm 
quang điện (10) với tấm nền (100). ít nhất một thiết bị rẽ mạch (42) được mắc song song 
qua bộ gồm một hoặc nhiều pin quang điện (12) trong mạch pin quang điện (40). Mỗi 
thiết bị rẽ mạch (42) tạo ra đường dẫn dòng cho mạch pin quang điện (40) qua bộ pin 
quang điện (12) khi điện áp đầu ra qua bộ pin quang điện nhỏ hơn điện áp ngưỡng định 
trước.  
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LAU, Wilma (DE), SCHAEFER, Wolfgang (DE), STRACKE, Jan Olaf (DE), 
UMANA, Pablo (CR) 

(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Kháng thể đặc hiệu kép gắn kết với FGFR và IGF-1R và dược 

phẩm chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể đặc hiệu kép gắn kết với EGFR và IGF-1R, phương pháp 

tạo ra chúng và dược phẩm chứa kháng thể này để điều trị bệnh ung thư.  
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(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Hạt dùng để xông chứa tiotropi, dược phẩm chứa chúng và 

quy trình bào chế chúng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hạt dùng để xông chứa dạng vô định hình đã được làm ổn định của 

tiotropi với tác nhân làm ổn định. Sáng chế còn đề xuất hạt dùng để xông chứa dạng vô 
định hình đã được làm ổn định của tiotropi với tác nhân làm ổn định đã được trộn với 
một hoặc nhiều tá dược thô có cỡ hạt trung bình nằm trong khoang từ 15 đến 250μm. 
Sáng chế còn đề xuất dược phẩm chứa hạt đùng để xông theo sáng chế, và quy trình bào 
chế chúng.  
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(72) Nguyễn Anh Tuấn (VN) 
(54) Hệ thống biến đổi năng lượng sóng biển, năng lượng gió thành 

điện năng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến một hệ thống biến đổi năng lượng chuyển động của sóng biển hoặc 

gió trên bề mặt đại dương thành điện năng. Phần chuyển đổi năng lượng của gió hoặc 
sóng trên bề mặt đại dương gồm một rôto xoắn dải quạt quanh một trục dài, kết hợp với 
vách định hướng luồng chất khí hoặc lỏng bao một phần của rôto và phủ theo chiều dài 
của rôto. Rôto và vách định hướng luôn hướng về hướng của luồng gió hoặc sóng biển 
nhờ sự bố trí của mảng nổi, neo mảng nổi, vị trí gá rôto, vách định hướng. Mảng nổi 
được cố định bằng hệ thống cáp và đế neo, luồng sóng biển hoặc gió di chuyển gặp vách 
định hướng buộc phải di chuyển theo hướng dọc theo vách này gặp cánh của rôto thì 
truyền động lực làm quay rôto, lực này làm quay máy phát điện và tạo ra điện thông qua 
hệ thống truyền lực là hộp điều tốc biến đổi phù hợp với tốc độ của máy phát. Điện làm 
ra được biến đổi điện thế và tần số phù hợp để đưa tới các hộ tiêu thụ điện.  

Hệ thống có thể được sử dụng trên khắp bề mặt của đại dương nơi có đủ điều kiện 
về sóng hoặc gió mà không cần phải sửa đổi các thiết bị để làm ra điện.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị khử sương bằng lớp sợi nhỏ 

  (57)    Thiết bị khử sương dùng để loại bỏ sol khí và cụ thể là chất lỏng khỏi dòng khí. Thiết bị 
khử sương này bao gồm các tấm lọc làm bằng vật liệu sợi được bố trí nói chung là song 
song với dòng khí vào thiết bị khử sương. Kết cấu của thiết bị khử sương kiểm soát tốc 
độ khí và loại bỏ sol khí hiệu quả trong một thể tích nhỏ với độ sụt áp hoạt động thấp.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Kết cấu thép có độ bền và độ cứng cao bằng cách hàn ma sát 

xoay và phương pháp hàn thép kết cấu 
  (57)     Sáng chế đề cập tới kết cấu thép có độ bền và độ cứng cao bằng cách hàn ma sát xoay 

bao gồm hai hoặc nhiều chi tiết thép kết cấu được sản xuất theo phương pháp tinh luyện 
thứ cấp hoặc nấu chảy thông thường và các mặt ghép kín các chi tiết thép kết cấu với 
nhau, được liên kết nhờ các mối hàn ma sát xoay, trong đó thành phần hóa học và cỡ hạt 
của thép kết cấu ban đầu thỏa mãn một hoặc một số tiêu chuẩn dưới đây: a) 0,02% trọng 
lượng < Ti + Nb < 0,12% trọng lượng; b) 0,7 < Ti/N <3,5; c) 0,5% trọng lượng < Mo + 
W + Cr + Cu + Co + Ni <1,75% trọng lượng; d) 0,01% trọng lượng < TiN + NbC + 
TiO/MgO < 0,1% trọng lượng; e) cỡ hạt trung bình là ít nhất 2 micromet, trong đó các 
mối hàn ma sát xoay có cỡ hạt auxtenit ban đầu trong khoảng từ 5 tới 60 micromet và 
chiếm ít hơn 50% thể tích tổ chức mactenxit-auxtenit. Sáng chế cũng đề cập đến phương 
pháp tạo kết cấu thép này.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chất ức chế dipeptidyl peptidaza 4 (DPP-4) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất ức chế DPP-4 đặc biệt thích hợp để điều trị và/hoặc ngăn ngừa 
các bệnh chuyền hóa, cụ thể bệnh tiểu đường, ở các bệnh nhân có sự kiểm soát đường 
huyết yếu bất chấp liệu pháp đã sử dụng thuốc chống tiểu đường dùng qua đường miệng 
và/hoặc không dùng qua đường miệng.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm polyme, tấm đa lớp và phương pháp sản xuất sản 

phẩm dạng tấm    
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm polyme thích hợp cho ứng dụng ép nóng. Chế phẩm 

polyme này bao gồm sản phẩm phản ứng tạo ra từ copolyme propylen/α-olefin ngẫu 
nhiên đã được làm trong, tác nhân liên hợp, và tuỳ ý chất đàn hồi. Sáng chế cũng đề cập 
đến tấm đa lớp và phương pháp sản xuất sản phẩm dạng tấm.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị để sản xuất ống thép 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị để sản xuất các ống làm bằng thép. Theo sáng 
chế, trong khoảng thời gian không quá 20 giây sau khi thu nhỏ lần cuối ở nhiệt độ lớn 
hơn 700oC, nhưng dưới 1050oC, trong khi đi qua môi trường làm nguội được cấp với áp 
suất cao lên trên chu vi ngoài của ống dọc theo chiều dài lớn hơn 400 lần so với chiều 
dày thành ống trong khi làm nguội nhanh tạo ra tốc độ làm nguội tương đương lớn hơn 
1oC/giây của thành ống dọc theo chiều dài xuống nhiệt độ nằm trong khoảng từ 500oC 
tới 250oC, sau đó việc làm nguội tiếp ống xuống nhiệt độ trong phòng được tiến hành 
bằng cách phơi vào không khí.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình điều chế silic tinh khiết 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình hoàn chỉnh để sản xuất silic tinh khiết thích hợp dùng làm 
silic loại dùng trong pin mặt trời, bao gồm bước khử silic oxit đã qua tinh chế bằng cách 
sử dụng một hoặc nhiều nguồn cacbon tinh khiết, silic oxit tinh chế, silic oxit này được 
tinh chế bằng cách cho silic oxit hoà tan trong pha nước, silic oxit này có lẫn các kim 
loại đa hóa trị hoặc các oxit kim loại khác với hàm lượng nhỏ hơn hoặc bằng 300ppm, 
tốt hơn là nhỏ hơn 100ppm, tốt hơn nữa là nhỏ hơn 50ppm, và tốt nhất là nhỏ hơn 
10ppm đến có lợi nếu thu được bằng cách tạo gel trong các điều kiện kiềm. Sáng chế 
cũng đề cập đến chế phẩm chứa chất hoạt hóa, và silic oxit đã qua tinh chế dùng cùng 
với chất hoạt hóa để sản xuất silic.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất dị vòng chứa nitơ, phương pháp điều chế và dược 

phẩm chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất dị vòng chứa nitơ có công thức chung (I)  

 

  
 
trong đó:  
R1 là gốc (CH2)n-NH2, n là 1 hoặc 2;  
R2 là nguyên tử hydro;  
R3 và R4 cùng nhau tạo thành dị vòng thơm chứa nitơ có 5 đỉnh trong vòng chứa từ 1, 2 
hoặc 3 nguyên tử nitơ, được thế trên nguyên tử nitơ này hoặc một trong số các nguyên tử 
nitơ này bằng nhóm (CH2)m-(C(O))p-R5, m bằng 0, 1, 2 hoặc 3, p bằng 0 hoặc 1 và R5 là 
nhóm hydroxy, trong trường hợp p bằng  1 hoặc amino, (C1-C6)alkyl hoặc di-(C1-C6) 
alkyl amino, dị vòng thơm chứa nitơ có 5 hoặc 6 đỉnh trong vòng chứa từ 1 hoặc 2 
nguyên tử nitơ và nguyên tử  oxy hoặc lưu huỳnh, nếu thích hợp;  
cần hiểu rằng nếu phân nhóm (C(O))p-R5 tạo thành nhóm carboxy, amino, (C1-C6) alkyl 
hoặc di-(C1-C6) alkyl amino, thì m khác 0 hoặc 1;  
ở dạng tự do hoặc dạng ion lưỡng tính và muối với bazơ và axit vô cơ hoặc hữu cơ dược 
dụng,  
sáng chế còn đề cập đến quy trình điều chế hợp chất này, dược phẩm chứa hợp chất này 
có tác dụng làm thuốc kháng khuẩn.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất hãm cháy và quy trình điều chế hợp chất hãm cháy 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các chất hãm cháy vừa có hiệu quả hãm cháy cao hơn so với các 

chất hãm cháy vô cơ thông thường như ATH và MDH, vừa có tính ổn định nhiệt cao hơn 
so với ATH, được sản xuất bằng cách biến đổi một cách phù hợp cấu trúc tinh thể của 
các hyđrogamet có công thức chung MII

3M
III

2(OH)12 (trong đó MII biểu thị các ion kim 
loại hóa trị hai, đặc biệt là các ion kim loại kiềm thổ, thuộc nhóm IIA trong bảng tuần 
hoàn và MIII biểu thị các ion kim loại hóa trị ba thuộc nhóm IIIA trong bảng tuần hoàn, 
đặc biệt là nhôm) với sự kết hợp các lượng thích hợp silicat và/hoặc phosphat. Sáng chế 
cũng đề xuất các hyđrogamet tổng hợp có công thức chung MII

3M
III

2(OH)12 (trong đó MII 
và MIII như được xác định trên đây) có dạng tinh thể lập phương được sản xuất, và các 
hyđrogamet tổng hợp này cũng thể hiện hiệu quả hãm cháy cao.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Vacxin để điều trị hoặc phòng ngừa bệnh liên quan đến virut 

cúm gia cầm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vacxin để điều trị hoặc phòng ngừa bệnh ở đối tượng, trong đó bệnh 

này có liên quan đến virut cúm gia cầm, và trong đó vacxin này có chứa vectơ biểu hiện 
chứa axit nucleic mã hoá cho peptit hemagglutinin, sao cho khi sử dụng, peptit 
hemagglutinin này được biểu hiện bởi vectơ biểu hiện nêu trên ở đối tượng.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ chăm sóc răng miệng có các chi tiết làm sạch được 

đỡ mềm dẻo kéo dài theo các chiều ngược nhau 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ chăm sóc răng miệng bao gồm tấm nền đầu có các mặt với 

các chi tiết làm sạch kéo dài ra từ đó. Dụng cụ chăm sóc răng miệng này có thể có các 
chi tiết làm sạch được lắp mềm dẻo kéo dài theo các chiều ngược nhau. Dụng cụ chăm 
sóc răng miệng có thể bao gồm tay cầm và đầu với các chi tiết làm sạch răng kéo dài từ 
các phần hình quả đậu cố định và một hoặc nhiều phần hình quả đậu giữa được treo giữa 
các phần hình quả đậu cố định qua cầu. Cầu có thể được tạo ra từ chất đàn hồi và cho 
phép một hoặc nhiều phần hình quả đậu giữa chuyển động từ vị trí ban đầu về phía và ra 
xa khỏi tấm nền đầu trong quá trình sử dụng. Một hoặc nhiều phần hình quả đậu giữa có 
thể bao gồm các chi tiết làm sạch thứ nhất kéo dài theo chiều thứ nhất về phía mặt thứ 
nhất và các chi tiết làm sạch thứ hai kéo dài theo chiều thứ hai ngược lại với chiều thứ nhất. 
Các chi tiết làm sạch thứ hai có thể kéo dài qua một hoặc nhiều lỗ trong tấm nền đầu.  
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(54) Quy trình sản xuất sản phẩm thuốc lá từ nguyên liệu thuốc 

lá và thiết bị sản xuất sản phẩm thuốc lá từ nguyên liệu 
thuốc lá 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất sản phẩm thuốc lá từ nguyên liệu thuốc lá, trong 
đó nguyên liệu thuốc lá được xử lý bằng cách sử dụng ít nhất một quy trình ép đùn, mà 
bao gồm bước nén nhờ sự gia tăng áp suất và nhiệt độ và xử lý cơ học và sấy khô nhanh 
nguyên liệu ở đầu ra của máy ép đùn (1), trong đó chất lỏng của quy trình được đun 
nóng (7) được cấp làm phương tiện truyền nhiệt cho nguyên liệu thuốc lá trong máy ép 
đùn (1) để cấp nhiệt cho quy trình. Sáng chế cũng đề cập đến thiết bị sản xuất sản phẩm 
thuốc lá từ nguyên liệu thuốc lá sử dụng máy ép đùn (1) thực hiện việc nén nguyên liệu 
thuốc lá nhờ sự gia tăng áp suất và nhiệt độ và xử lý cơ học và sấy khô nhanh đột ngột 
nguyên liệu ở cửa xả của máy ép đùn, trong đó máy ép đùn (1) được gắn bộ gia nhiệt 
(11), nhằm đun nóng chất lỏng của quy trình (7) mà được cấp đến máy ép đùn (1) làm 
phương tiện truyền nhiệt để cấp nhiệt cho quy trình.  
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(54) Quy trình chiết các chất từ nguyên liệu thuốc lá và thiết bị 

chiết nguyên liệu thuốc lá 
  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình chiết các tác nhân từ nguyên liệu thuốc lá, trong đó 

nguyên liệu thuốc lá được cho đi qua vỏ để mà tác nhân chiết (14, 24) được nạp và từ đó 
tác nhân chiết xả, trong đó quá trình chiết xảy ra trong máy ép đùn (10, 20) dưới áp suất 
ép đùn gia tăng bằng cách cho nguyên liệu thuốc lá tiếp xúc với tác nhân chiết trong khi 
ép đùn nguyên liệu thuốc lá. Sáng chế cũng đề cập đến thiết bị chiết nguyên liệu thuốc 
lá, có vỏ (13, 23) và bộ phận băng chuyền (5) trong vỏ, và có cửa vào tác nhân chiết (3) 
và cửa xả dịch chiết (7), trong đó vỏ có máy ép đùn trục vít (10, 20), trong đó dịch chiết 
được tách từ máy ép đùn (10, 20) đi ra môi trường bên ngoài bởi sự chênh lệch áp suất 
được tạo ra trong đó và áp suất bên ngoài.  
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(54) Dẫn xuất 2-amidothiadiazol, dược phẩm chứa chúng và tổ hợp 

chứa hợp chất này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến dẫn xuất 2-amidothiadiazol có hóa học (1) hoặc muối dược dụng 

hoặc N-oxit của chúng 
 

  
 

với điều kiện bổ sung là hợp chất có công thức (I) không phải là N-metyl-N-(5- (6-
metylpyridin-3-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)nicotinamit hoặc N- metyl-N-(5-(6-
metylpyridin-3-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)isonicotinamit. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 
đến dược phẩm chứa hợp chất này.  
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(54) Nhựa có khả năng phân hủy sinh học  

  (57)     Sáng chế đề cập đến nhựa có khả năng phân hủy sinh học có tốc độ phân hủy sinh học 
tăng. Nhựa này bao gồm a) các hạt được phân phối tinh của thành phần hữu cơ có khả 
năng hòa tan trong nước, có khả năng phân hủy sinh học, và b) các hạt được phân phối 
tinh của thành phần vô cơ có khả năng hòa tan trong nước, thúc đẩy sự sinh trưởng của 
vi sinh vật và bao gồm N, P, và/hoặc S. Nhựa này cụ thể là có nguồn gốc từ xenluloza 
este như xenluloza axetat. Thành phần A được ưu tiên là sacarit hòa tan trong nước 
và/hoặc axit hữu cơ hòa tan trong nước. Nhựa có khả năng phân hủy sinh học đặc biệt có 
lợi này có sẵn ở dạng sợi, màng, vật phẩm được đúc phun, hạt nhỏ, hạt, và đồ chứa. 
Thuốc diệt sinh vật và/hoặc phân bón được giải phóng có kiểm soát cũng có thể được 
bao gồm trong chi tiết được đúc khuôn, trong đó chi tiết được đúc khuôn này được phân 
hủy nhanh hơn trong môi trường khi các thành phần đã nêu được giải phóng. Sự phân 
hủy sinh học được làm tăng tốc dựa trên sự tương tác hiệp đồng của các thành phần đã 
nêu ở trên.  
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(54) Chế phẩm dầu gội đậm đặc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dầu gội đậm đặc chứa từ 32 đến 38% trọng lượng chất 
hoạt động bề mặt để làm sạch và từ 0,5 đến 3% trọng lượng dầu dừa hoặc dầu hạt cọ và 
trong đó, chế phẩm có độ nhớt trượt thấp nhất từ 2 đến 1000 PA.s và chứa 90% thể tích 
chế phẩm hoặc hơn trong pha nematic dạng đĩa.  
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(DE), SCHAEFER, Wolfgang (DE), SCHANZER, Juergen, Michael (DE), SCHEUER, 
Werner (DE), SEEBER, Stefan (DE), THOMAS, Markus (DE) 

(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Kháng thể đặc hiệu kép kháng VEGF và ANG-2 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể đặc hiệu kép kháng VEGF của người và kháng ANG-2 
của người và phương pháp tạo ra kháng thể này. Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm 
chứa kháng thể này để điều trị bệnh ung thư.  
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(30) 2008-292653       14.11.2008 JP 
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1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka, 571-8501 Japan 
(72) Shinsuke TAKAOKA (JP), Seigo NAKAO (JP), Daichi IMAMURA (JP), Masayuki 

HOSHINO (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị đầu cuối truyền thông vô tuyến, thiết bị trạm gốc 

truyền thông vô tuyến và phương pháp thiết lập sắp xếp nhóm 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị đầu cuối truyền thông vô tuyến, thiết bị trạm gốc truyền 

thông vô tuyến và phương pháp thiết lập sắp xếp nhóm, trong đó thậm chí cả khi tín hiệu 
SC-FDMA được chia thành nhiều nhóm và sau đó nhiều nhóm được ánh xạ đến các dải 
tần không liên tục tương ứng (khi sử dụng C-SC-FDMA), hiệu quả cải thiện thông lượng 
hệ thống có thể được duy trì, trong khi thông lượng người dùng vẫn có thể được cải 
thiện. Trong thiết bị này, bộ phận DFT (210) đưa ra chuỗi biểu tượng trong miền thời 
gian đến bước xử lý DFT, nhờ đó tạo ra các tín hiệu trong miền tần số. Bộ phận thiết lập 
(211) chia các tín hiệu được đưa tới từ bộ phận DFT (210) thành nhiều nhóm theo mô 
hình nhóm, tức là theo tập MCS, kích thước mã hóa, hoặc chỉ số hạng xuất hiện trong 
truyền dẫn MIMO, đã được chỉ định trong các tín hiệu được đưa vào đó, và sau đó ánh 
xạ các nhóm đến một trong nhiều tài nguyên tần số không liên tục tương ứng, nhờ đó 
thiết lập sắp xếp nhóm trong miền tần số.  
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(72) LEIFELD, Sabine (DE), GRUTZMACHER, Heike (DE), LEZZAlQ, Samer (LB), 

REINHOLD, Tom (NL) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị phân tán thuốc 

  (57)    Sáng chế đề cập đến việc lưu giữ và lấy các viên thuốc (T) ra bởi người sử dụng một 
cách đơn giản và chắc chắn. Thiết bị phân tán thuốc (1) được tạo ra có cơ cấu tiếp nhận 
hộp thay thế lẫn nhau được (900) có chứa các liều thuốc. Thiết bị phân tán thuốc (1) 
được trang bị ít nhất một cơ cấu khoá để khoá hộp thuốc (900) và có ít nhất một cơ cấu 
để vô hiệu hoá việc khoá hộp thuốc (900) trong thiết bị phân tán thuốc (1), trong đó có ít 
nhất một cơ cấu khoá có thể quay được.  
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50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Luxembourg 
(72) MURA, Emanuela (IT), MAILLAND, Federico (IT), CERIANI, Daniela (IT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Nhũ tương dầu trong nước để sử dụng cho da hoặc niêm mạc 

âm đạo 
  (57)     Sáng chế bộc lộ nhũ tương dầu trong nước có khả năng giải phóng biến đổi để cung cấp 

dược chất đến mô đích. Nhũ tương theo sáng chế chứa hoạt chất ưa chất béo được hòa 
tan hoàn toàn vào pha nội kỵ nước được làm ổn định bằng chất hoạt động bề mặt là 
polyme. Sự có mặt của polyme này quanh các giọt nhỏ có tính kỵ nước ngăn ngừa hoạt 
chất di chuyển vào pha ngoại ưa nước và do đó ngăn ngừa sự tái kết tinh của nó.  
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HOFER, Dieter (CH), MULLER, Kaspar (CH), CAMPBELL, Scott (US) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Chế phẩm diệt sinh vật gây hại chứa sulfoxaflor 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm, thích hợp để sử dụng trong nông nghiệp bao gồm (I) hợp 
chất có công thức (X) và (II) một hoặc nhiều chất được chọn, độc lập với nhau, từ chất 
bất kỳ từ (A) đến (G):  
(A) chất diệt nấm;  
(B) chất diệt côn trùng và/hoặc diệt giun tròn;  
(C) protein được sản xuất bởi vi khuẩn gây bệnh thực vật, Erwinia amylovora;  
(D) chủng sinh vật,  
(E) chất Isoflavon;  
(F) yếu tố điều hòa tăng trưởng thực vật; và  
(G) yếu tố hoạt hóa thực vật, trong đó hợp chất có công thức (X) là  
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(71) NUPLEX RESINS B.V.  (NL) 
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(72) MESTACH, Dirk, Emiel, Paula (BE), PILASZEK, Wicently, Lambertus, Stanislaw 

(NL) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quy trình điều chế thể phân tán polyme hỗn hợp dạng nước, 

thể phân tán polyme hỗn hợp dạng nước và hợp phần phủ bao 
gồm thể phân tán này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế thể phân tán polyme hỗn hợp dạng nước bao 
gồm polyme có thể liên kết ngang theo cách tự oxy hóa và polyme cộng. Ngoài ra, sáng 
chế đề cập đến thể phân tán polyme hỗn hợp dạng nước có thể thu được bằng quy trình 
nêu trên, việc sử dụng nó trong sản xuất các hợp phần phủ, các hợp phần mực hoặc các 
chất kết dính và đề cập đến các hợp phần phủ bao gồm thể phân tán polyme hỗn hợp làm 
chất kết dính. Quy trình bao gồm bước polyme hóa thứ nhất trong đó thể phân tán 
polyme hỗn hợp thứ nhất được tạo ra bằng quá trình polyme hóa cộng của các monome 
vinyl với sự có mặt của polyme có thể liên kết ngang phân tán theo cách tự oxy hóa và 
bước polyme hóa thứ hai trong đó các vị trí polyme hóa thứ hai được cung cấp trong thể 
phân tán polyme hỗn hợp thứ nhất để polyme hóa monome vinyl dư của bước polyme 
hóa thứ nhất. Các thể phân tán polyme hỗn hợp dạng nước có hàm lượng vinyl monome 
dư rất thấp nhờ sự chuyển đổi cao nếu không hoàn toàn của các monome vinyl ở giai 
đoạn cuối của quá trình polyme hóa.  
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Dầu gội đậm đặc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dầu gội đậm đặc chứa từ 25% đến 38% trọng lượng ete 
sulphat có từ 10 đến 14 nguyên từ cacbon dưới dạng chất hoạt động bề mặt làm sạch, từ 
0,5% đến 5% trọng lượng muối và trong đó độ nhớt dịch chuyển thấp nhất của chế phẩm 
là từ 2 đến 2000 Pa.s và chế phẩm chứa 90% trọng lượng hoặc lớn hơn thành phần trong 
pha nematic dạng đĩa.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình và hệ thống phân hủy ion amoni 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình chuyển hóa các ion amoni (sau đây được gọi là "amoni") 
thành nitơ phân tử từ quy trình hydroxylamin phosphat oxim (quy trình HPO) để sản xuất 
xyclohexanon oxim. Ngoài ra, sáng chế đề cập đến hệ thống để thực hiện quy trình này.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Các chất chủ vận aryl của các thụ thể GPR120 được gắn 

protein G (GPR120) và dược phẩm chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các chất chủ vận aryl GPR120. Các hợp chất này là hữu dụng để 

điều trị các bệnh về chuyển hóa, bao gồm các bệnh đái tháo đường Typ II và các bệnh 
do sự kiểm soát đường huyết kém gây ra.  
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(72) HOLENZ, Jorg (DE), KARLSTROM, Sofia (SE), KOLMODIN, Karin (SE), 
LINDSTROM, Johan (SE), RAKOS, Laszlo (SE), ROTTICCI, Didier (FR), 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất isoinđol được thế và dược phẩm chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức (I) và dược phẩm chứa chúng, dùng để 
điều trị và/hoặc phòng ngừa bệnh liên quan đến Aβ (amyloid-β-protein-"protein β dạng 
tinh bột") như hội chứng Down, bệnh mạch máu dạng tinh bột β như, nhưng không chỉ 
giới hạn ở, bệnh mạch máu não dạng tinh bột hoặc bệnh xuất huyết não di truyền, các 
rối loạn kết hợp với suy giảm nhận thức như, nhưng không chỉ giới hạn ở, MCI (mild 
cognitive impairment-"suy giảm nhận thức nhẹ"), bệnh Alzheimer, bệnh mất trí, triệu 
chứng thiếu tập trung do bệnh Alzheimer gây ra, sự thoái hoá thần kinh do các bệnh như 
bệnh Alzheimer gây ra, hoặc sa sút trí tuệ kể cả sa sút trí tuệ phức hợp do cả mạch máy 
và thoái hoá gây ra sa sút trí tuệ trước tuổi già, sa sút trí tuệ tuổi già và sa sút trí tuệ do 
bệnh Parkinson, liệt trên nhân tăng tiến hoặc thoái hoá đáy-vỏ não gây ra. 
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(72) TSUBAKI Noritatsu (JP), AIDA Fuyuki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất hyđrocacbon không no và hợp chất 

chứa oxy, chất xúc tác và phương pháp sản xuất chất xúc tác 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất hyđrocacbon không no và hợp chất chứa oxy 

bao gồm các bước: bước thứ nhất là phân tán chất xúc tác trong poly-α-olefin và khử 
chất xúc tác bằng cacbon oxit hoặc khí tổng hợp, trong đó chất xúc tác được chuẩn bị 
bằng cách cấp sắt lên nền chứa mangan và có kích thước lỗ trung bình từ 2 đến 100nm; 
và bước thứ hai là đưa chất xúc tác sau khi phản ứng ở bước thứ nhất tiếp xúc với khí 
tổng hợp dưới điều kiện nhiệt độ phản ứng từ 100 đến 600oC và áp suất phản ứng từ 0,1 
đến 10MPa để thu được sản phẩm phản ứng chứa hyđrocacbon không no và hợp chất 
chứa oxy.  

Sáng chế còn đề cập đến chất xúc tác và phương pháp sản xuất chất xúc tác dùng 
trong quá trình sản xuất hyđrocacbon không no và hợp chất chứa oxy.  
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Jinke (CN), SHAO, Chen (CN), LI, Guang (CN), GUO, Yuping (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Lò cracking etylen 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lò cracking etylen bao gồm thùng gom hơi cao áp (1), phần đối lưu 
(2), bộ phận bức xạ (3), bộ phận cụm ống xoắn bức xạ (4) được bố trí theo phương thẳng 
đứng trong buồng đốt của bộ phận bức xạ, các mỏ đốt (5) và các bộ trao đổi nhiệt có ống 
truyền nhiệt (6), mỗi ống xoắn bức xạ bao gồm ống nhánh thứ nhất (7), ống nhánh thứ 
hai (8) và chi tiết nối (9); nguyên liệu được đưa vào trong cửa nạp của ống nhánh thứ 
nhất và đi ra khỏi cửa xả của ống nhánh thứ hai, ống nhánh thứ nhất (7) và ống nhánh 
thứ hai (8) là các ống xoắn không chia tách, và đường tâm của các ống bức xạ tương ứng 
(7, 8) nằm trong một mặt phẳng chung; chi tiết nối (9) là chi tiết kết cấu ba chiều bao 
gồm ống nạp uốn cong (10), ống tuần hoàn uốn cong (11) và ống xả uốn cong (12); các 
ống nạp uốn cong (10) và các ống xả uốn cong (12) lần lượt được bố trí ở hai phía của 
mặt phẳng chứa các đường tâm của các ống nhánh thứ nhất (7) và ống nhánh thứ hai (8); 
các phần nhô ra của các chi tiết nối tương ứng (9) theo hình chiếu cạnh là cùng một 
đường cong mà đối xứng, liên tục và khép kín; đường kính trong của các ống xoắn bức 
xạ (7, 8) được thay đổi ít nhất một lần dọc theo chiều dài của ống.  
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp nhuộm làm nổi màu xanh da trời 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp nhuộm làm nổi màu xanh da trời bao gồm bước 
nhuộm vải bằng thuốc nhuộm thô, bước cầm màu vải đã được nhuộm bằng thuốc nhuộm 
thô với chất cầm màu chứa sắt; và nhúng sợi vải đã qua cầm màu trong dung dịch chứa 
kali ferixianua và sau đó ngâm cho đến khi nổi sắc thái màu xanh da trời như mong 
muốn. Theo đó, các trạng thái bền màu của nhóm màu xanh da trời dễ dàng đạt được 
thậm chí khi sử dụng nhuộm tự nhiên mà trước đây các thuốc nhuộm này được coi là 
khó làm nổi màu xanh da trời trên vải.  
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(54) Phương pháp làm giảm tỉ lệ oxi hoá-khử của thuỷ tinh nóng 

chảy và thuỷ tinh được sản xuất bằng phương pháp này. 
  (57)    Thủy tinh natri carbonat-vôi-silic oxit dùng cho tấm đậy bộ thu năng lượng mặt trời và 

gương phản xạ ánh sáng mặt trời có ít hơn 0,010 phần trăm trọng lượng tổng lượng sắt ở 
dạng Fe2O3, tỷ lệ oxy hóa-khử là nhỏ hơn 0,350, nhỏ hơn 0,0025 phần trăm trọng lượng 
CeO2, và các thuộc tính phổ mà bao gồm mức truyền ánh sáng nhìn thấy, và tổng mức 
truyền năng lượng hồng ngoại mặt trời, là lớn hơn 90% ở độ dày là 5,5 milimet, và sự 
giảm về mức phơi sáng. Theo một phương án không hạn chế của sáng chế, thủy tinh 
được sản xuất bằng cách gia nhiệt bể natri carbonat-vôi-silic oxit nóng chảy bằng hỗn 
hợp của không khí đốt và khí nhiên liệu có tỷ lệ đốt không khí là lớn hơn 11, hoặc tỷ lệ 
đốt oxy là lớn hơn 2,31. Theo phương án không hạn chế khác của sáng chế, các dòng 
bọt khí oxy được di chuyển thông qua bể thủy tinh nóng chảy. Theo cả hai phương án, 
oxy có tác dụng oxy hóa sắt của sắt (II) thành sắt của sắt (III) để làm giảm tỷ lệ oxy 
hãa-khö.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp và hệ thống nhận dạng mặt hàng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống tương ứng để nhận dạng mặt hàng trên 
dây chuyền sản xuất dựa vào các biểu đồ màu được thiết lập từ ảnh số của mặt hàng, 
được so sánh, trên một ngăn cho mỗi cơ sở ngăn, với số lượng điểm ảnh cực tiểu và cực 
đại cho mỗi ngăn cho phép nhận dạng mặt hàng mẫu.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất đithiin-tetracarbonximit, chế phẩm chứa hợp chất 

này và phương pháp kiểm soát nấm gây bệnh ở cây 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất đithiin-tetracarboximit mới và đithiin- tetracarboximit đã 

biết để kiểm soát nấm gây bệnh ở cây, và phương pháp kiểm soát nấm gây bệnh ở cây 
trong bảo vệ cây, và các chế phẩm bảo vệ cây bao gồm các hợp chất dithiin-
tetracarboximit này.  
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Dẫn xuất carbamat của hợp chất alkyl-dị vòng, quy trình 

điều chế và dược phẩm chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất tương ứng với công thức chung (I) : trong đó R2 là nguyên tử 

hydro hoặc flo hoặc nhóm hy®roxyl, xyano, triflometyl, C1-6-alkyl, C1-6- alkoxy hoặc 
NR8R9; n là số nguyên 1, 2 hoặc 3 và m là số nguyên 1 hoặc 2; A là một liên kết cộng 
hóa trị hoặc một nhóm C1-8-alkylen; R1 là một nhóm phenyl, pyridinyl, pyridazinyl, 
pyrimidinyl, pyrazinyl, triazinyl, naphtyl, quinolinyl, isoquinolinyl, phtalazinyl, 
quinazolinyl, quinoxalinyl, xinolinyl hoặc naphtyridinyl, nhóm này tùy ý được thế, R3 là 
nguyên tử hydro hoặc flo, nhóm C1-6-alkyl hoặc nhóm triflometyl; R4 là nhóm được chọn 
từ furanyl, pyrolyl, thienyl, isothiazolyl, oxazolyl, isoxazolyl, pyrazolyl, oxadiazolyl, 
thiadiazolyl, imidazol, triazolyl, tetrazolyl, oxazolon, oxazolidinon, isoxazolon, 
isoxazolidinon, isothiazolon, isothiazolidinon, imidazolon, imidazolidinon, pyrazolon, 
pyrazolidinon, oxadiazolon, thiadiazolon và triazolon, nhóm này tùy ý được thế, ở dạng 
bazơ hoặc muối cộng với axit. Sáng chế cũng đề xuất quy trình điều chế hợp chất này và 
dược phẩm chứa chúng để điều trị bệnh.  
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Mai Hương (VN), Trịnh Thị Thanh Vân (VN) 
(54) Hợp chất 7-hydroxy-6-metoxy-4,5:3',4'-bis(metylendioxy)-2,7'-

xyclolignan-9,9'-olit và phương pháp phân lập hợp chất này từ 
quả cây Cách hoa đông dương Cleistanthus indochinensis 
Merr. ex Croiz 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất mới 7-hydroxy-6-metoxy-4,5:3',4'- bis(metylendioxy)-
2,7'-xyclolignan-9,9'-olit (công thức 1) có hoạt tính gây độc tế bào đối với 4 dòng tế bào 
ung thư KB, MCF-7, MCF-7R và HT29 và phương pháp phân lập hợp chất này từ quả 
cây Cách hoa đông dương (Cleistanthus indochinensis Men. ex Croiz.).  
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hộp thuốc và thiết bị phân tán thuốc dạng rắn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp thuốc dùng để chứa một cách an toàn và sử dụng một cách đơn 
giản và an toàn các viên thuốc (T) bởi người sử dụng, hộp thuốc (900) này được tạo ra có 
thể được lắp vào thiết bị phân tán thuốc (1) dùng với các liều thuốc dạng rắn (T) và được 
tạo ra có két chứa để tiếp nhận các liều thuốc (T) và thiết bị phân tán thuốc (1) dùng với 
hộp thuốc (900) cũng được tạo ra. Theo sáng chế, hộp chứa (900) bao gồm cơ cấu lấy 
liều thuốc ra (910) được tạo ra để phân tán các liều thuốc đã định (T) và nó bao gồm cơ 
cấu di động (940) để tách liều thuốc đã định (T) ra từ két chứa và phân tán nó từ thiết bị 
phân tán thuốc (1), trong đó cơ cấu lấy liều thuốc ra (910) được tạo ra để tạo mối nối 
vận hành đến cơ cấu kích hoạt (14, 220, 224, 226; 15, 210; 230) trong thiết bị phân tán 
thuốc (1).  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị chặn thư rác 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị chặn thư rác. Phương pháp này chủ yếu bao 
gồm các bước: A: thu thập dữ liệu văn bản của thư cần quy trình lọc; B: xác định xem dữ 
liệu văn bản này có chứa từ khoá trong chuỗi được chứa trong cơ sở dữ liệu chuỗi để lọc 
thư hay không, nếu dữ liệu văn bản này có chứa từ khoá trong chuỗi được chứa trong cơ 
sở dữ liệu chuỗi để lọc thư, thì tiếp tục xác định xem dữ liệu văn bản này có chứa chuỗi 
tương ứng với từ khoá được chứa trong cơ sở dữ liệu chuỗi hay không; và C : xác định 
xen thư nêu trên có phải là thư rác hay không theo kết quả của bước xác định tiếp nêu 
trên và theo chính sách xác định định trước, và chặn thư này nếu nó là thư rác. Nhờ sử 
dụng phương pháp và thiết bị theo sáng chế mà hiệu quả và tốc độ quét có thể được cải 
thiện, và có thể thực hiện việc lọc thư thời gian thực ngay cả khi cơ sở dữ liệu chuỗi có 
kích thước tương đối lớn.  

 
  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
237 

(11) 27480 
(21) 1-2011-01286 (51) 7 A61K  9/16,  9/20 
(62) 1-2007-01724   
(22) 27.01.2006 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/EP2006/000727   27.01.2006 (87) WO2006/079550 03.08.2006 
(30) 0501638.1        28.01.2005 GB 

PCT/GB2005/050014      11.02.2005 GB 
60/670,506        12.04.2005 US 
60/730,339        26.10.2005 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.08.2007 
(71) EURO-CELTIQUE S.A.  (LU) 

2, Avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxembourg, Luxembourg 
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(US), DANAGHER Helen Kathleen (GB), HAYES Geoffrey Gerard (GB), 
MOHAMMAD Hassan (GB), PRATER Derek Allan (GB), TAMBER Harjit (GB), 
WALDEN Malcolm (GB), WHITELOCK Steve (GB), FLEISCHER Wolfgang (DE), 
HAHN Udo (DE), SPITZLEY Christof (DE), LEUNER Christian (DE) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình bào chế chế phẩm nền giải phóng có kiểm soát chứa 

opioit 
  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình bào chế chế phẩm nền phóng có kiểm soát chứa opioit có 

khả năng chống lại việc chiết opioit bằng rượu, bao gồm bước trộn polyme dẻo nhiệt 
thấm ít nước hoặc polyme kỵ nước làm chất nền giải phóng có kiểm soát với opioit, 
trong đó chế phẩm này chứa polyme dẻo nhiệt thấm ít nước hoặc polyme kỵ nước làm 
chất nền giải phóng có kiểm soát giải phóng opioit ít hơn trong thử nghiệm chiết bằng 
rượu so với chế phẩm tương tự nhưng có polyme dẻo nhiệt thấm ít nước hoặc polyme kỵ 
nước được thay thế toàn bộ hoặc một phần bằng các chất nền khác.  
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(71) LITEPOINT CORPORATION  (US) 

575 Maude Court Sunnyvale, CA 94085, United States of America 
(72) OLGAARD, Christian, Volf (US), WANG, Ray (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hệ thống kiểm tra truyền thông số cho các hệ thống nhiều 

đầu vào, nhiều đầu ra 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp kiểm tra các truyền thông số để kiểm tra 

nhiều thiết bị được kiểm tra (DUT) trong đó nhiều tập hợp các bộ phân tích tín hiệu 
vectơ đơn (VSA) và bộ tạo tín hiệu vectơ đơn (VSG) có thể được sử dụng cùng nhau để 
thực hiện các phép đo cường độ vectơ lỗi (EVM) đối với một hoặc nhiều DUT song 
song, bao gồm một hoặc nhiều phép đo EVM nhiều đầu vào nhiều đầu ra (MIMO) kết 
hợp và được chuyển mạch. Điều này cho phép N cặp VSA và VSG kiểm tra N DUT với 
NxN MIMO về cơ bản là đồng thời do cặp VSA đơn và VSG có thể kiểm tra DUT đơn, 
nhờ đó về cơ bản cho phép tăng thông lượng kiểm tra so với chỉ có VSA đơn và VSG.  
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(11) 27482 
(21) 1-2011-01293 (51) 7 B65G  11/08 
(22) 16.10.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/GB2009/002494 16.10.2009 (87) WO2010/046635 29.04.2010 
(30) 12/254,713      20.10.2008 US 
(71) BUHLER SORTEX LTD.  (GB) 

20 Atlantis Avenue, London, E16 2BF, United Kingdom 
(72) MILLS, Stewart (GB), COX, David Anthony (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Máng dùng cho thiết bị phân loại và kiểm tra 

  (57)     Sáng chế đề cập tới máng dùng cho thiết bị kiểm tra và phân loại có các phần phẳng thứ 
nhất (8) và thứ hai (12), với đầu dưới của đoạn thứ nhất (8) được bố trí bên trên đoạn thứ 
hai (12) để tạo thành bậc mà sản phẩm rơi xuống đoạn thứ hai từ đó. Thiết bị có thể còn 
có các đoạn máng bổ sung.  
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(11) 27483 
(21) 1-2011-01296 (51) 7 H04J  99/00,  11/00 
(22) 01.12.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/JP2009/006508     01.12.2009 (87) WO 2010/064407 10.06.2010 
(30) 2008-307658     02.12.2008 JP 
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1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 
(72) Sadaki FUTAGI (JP), Daichi IMAMURA (JP), Seigo NAKAO (JP), Masayuki 

HOSHINO (JP), Akihiko NISHIO (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp thiết lập tỷ lệ mã hoá và thiết bị truyền thông 

vô tuyến 
  (57)     Sáng chế đề xuất một phương pháp thiết lập tỷ lệ mã hóa và thiết bị truyền thông mà có 

thể tránh được việc mã hóa thông tin điều khiển ở tỷ lệ mã hóa thấp hơn mức cần thiết 
và ngăn sự hạ thấp hiệu suất truyền thông tin điều khiển. Trong thiết bị này, bộ thiết lập 
tỷ lệ mã hóa (122) thiết lập tỷ lệ mã hóa R'control của thông tin điều khiển mà được dồn 
kênh thời gian với dữ liệu người dùng, theo tỷ lệ mã hóa Rdata của dữ liệu người dùng, 
ΔPUSCHoffset là độ lệch PUSCH của mỗi thông tin điều khiển, và ΔRANKoffset là độ 
lệch cấp dựa trên giá trị cấp của kênh dữ liệu bằng cách sử dụng biểu thức (1).  
 

  
 
Trong đó [x] là một số nguyên không lớn hơn x, và max(x,y) là số lớn hơn trong số X và Y.  
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(11) 27484 
(21) 1-2011-01297 (51) 7 H04W  72/04,  88/08 
(22) 30.11.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/JP2009/006482      30.11.2009 (87) WO 2010/064398 10.06.2010 
(30) 2008-306742      01.12.2008 JP 

2009-079674      27.03.2009 JP 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 
(72) Seigo NAKAO (JP), Daichi IMAMURA (JP), Takahisa AOYAMA (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị đầu cuối vô tuyến, trạm gốc vô tuyến, phương pháp 

tạo tín hiệu kênh và phương pháp thu tín hiệu kênh 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị đầu cuối vô tuyến, trạm gốc vô tuyến, phương pháp tạo ra 

tín hiệu kênh và phương pháp nhận tín hiệu kênh trong đó khi dải tần đơn vị đường lên 
và nhiều dải tần đơn vị đường xuống được kết hợp với nó được sử dụng để thực hiện 
truyền thông, chất lượng của thông tin điều khiển ấn định đường xuống có thể được 
ngăn không bị suy giảm. Trong trạm gốc (100), các tín hiệu PDCCH bao gồm thông tin 
điều khiển ấn định đường lên được hạn chế cho một dải tần được đặt trong một số dải 
tần đơn vị đường xuống. Điều này có thể làm giảm khả năng thực hiện việc chèn thông 
tin trống vào thông tin điều khiển ấn định đường xuống có tầm quan trọng lớn hơn. 
Cũng trong trạm gốc (100), các tín hiệu PDCCH của các dải tần đơn vị đường xuống 
không phải dải tần đơn vị chỉ chứa thông tin ấn định tài nguyên đường xuống. Vì lí do 
này, trong vùng dành riêng của các dải tần đơn vị đường xuống không phải dải tần đơn 
vị cơ sở, băng thông của các dải tần đơn vị đường xuống luôn được sử dụng như là giá trị 
điều chỉnh kích thước tham chiếu và do đó không yêu cầu điều chỉnh kích thước thông 
tin. Kết quả là, không cần thực hiện việc chèn thông tin trống trong vào thông tin điều 
khiển ấn định đường xuống, sao cho chất lượng của thông tin điều khiển ấn định đường 
xuống có thể được ngăn không bị suy giảm.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống truyền thông di động, thiết bị trạm di động và thiết 

bị trạm cơ sở 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền thông và thiết bị trạm di động có thể quản lý một 

cách hiệu quả thông tin thiết lập mà được giữ ở thiết bị trạm cơ sở và thiết bị trạm di 
động trong hệ thống có nhiều sóng mang thành phần. Hệ thống truyền thông di động 
được tạo ra bởi thiết bị trạm cơ sở và thiết bị trạm di động. Hệ thống này quản lý các 
phần tử thông tin hệ thống đặc trưng được sử dụng bởi nhiều sóng mang thành phân 
chiếm một phần của băng thông trong dải hệ thống như thông tin duy nhất.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quạt hướng trục, thiết bị cấp chất lỏng và khuôn đúc 

  (57)     Trong quạt hướng trục, các cánh (21A và 21B) dùng để thổi không khí được ghép nối 
với nhau với khoảng trống theo hướng quay được duy trì ở giữa các cánh này, và vùng 
ghép nối có hình dạng để thổi không khí theo chuyển động quay của quạt. Quạt hướng 
trục theo sáng chế có kết cấu thích hợp để đạt được các đặc tính tiết kiệm năng lượng và 
kiểu dáng tiết kiệm tài nguyên.  
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(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(54) Cơ cấu triển khai và xếp gọn màn chống muỗi 

  (57)    Với mục đích giúp thuận tiện cho việc mắc và xếp gọn mùng, sáng chế đề xuất cơ cấu 
triền khai và xếp gọn màn chống muỗi. Cơ cấu triển khai và xếp gọn màn chống muỗi 
bao gồm khung, các puli lắp bên dưới khung, khối puli trung tâm lắp vào khung, các dây 
lắp qua các puli và có đầu thứ nhất nối theo kiểu quấn/xả với khối puli trung tâm. Nhờ 
đó người sử dụng có thể điều khiển việc nâng hoặc hạ màn chống muỗi khi màn chống 
muỗi lắp cố định với đầu thứ hai của dây bằng cách điều khiển xoay khối puli trung tâm.  
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị bay có khả năng di chuyển trên mặt đất 

  (57)     Sáng chế đề xuất tới thiết bị bay có thể di chuyển trên mặt đất và bay trên không. Thiết 
bị bay di chuyển trên mặt đất bằng 3 bánh hoặc nhiều hơn, được lắp vào thân chính, tạo 
thành lực đẩy thông qua các cánh dược lắp đối xứng với nhau tại cả hai bên của thân 
chính và được bố trí có nhiều cánh quạt được vận hành bằng cần điều khiển và lắp trên 
các cánh và ít nhất một phần của thân chính. Mỗi cánh của thiết bị được chia thành 
nhiều ngăn để có thể gấp lại hoặc thay đổi hình dạng bởi áp lực khí hoặc không khí. Do 
đó, thiết bị có thể di chuyển trên đường, cất cánh và bay trên không khi tắc nghẽn giao 
thông và bay trên không và hạ cánh, di chuyển trên đường nếu cần thiết, do đó có thể 
nhanh chóng đến điểm đến mà không bị ảnh hưởng bởi sự tắc nghẽn gian thông.  
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(71) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 
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(72) YERKES, Carla (US), SCHMITZER, Paul (US), MANN, Richard (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm và phương pháp bảo vệ thóc được gieo trực tiếp và 

mạ được cấy khỏi tác dụng có hại của thuốc diệt cỏ 6-(phenyl 
được thế ba lần)-4-amino-2-pyriđincarboxylat 

  (57)  Sự thương tổn bởi thuốc diệt cỏ do 6-(phenyl được thế ba lần)-4-amino-2- 
pyriđincarboxylat gây ra ở thóc được gieo trực tiếp và mạ được cấy giảm khi sử dụng 
benflubutamit, bispyribac, carfentrazon, cloquintoxet, xyhalofop, ®aimuron, ®iclomlit, 
®imepiperat, fenclorazol, fenclorim, fluxofenim, furilazol, halosulfuron, isoxa®ifen, 
mefenpyr, norflurazon, oxabetrinil, pyriclo, sulcotrion, AD67 và hỗn hợp của nó.  
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(72) VAN INGEN, Cornelis Wilhelmus (NL), TAN, Chen Shu-hui (NL) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hỗn hợp bảo quản và chế phẩm chứa chúng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm bảo quản, chế phẩm chứa hỗn hợp bảo quản chứa 
glutamat, sacarit, và polyme. Hỗn hợp bảo quản này được sử dụng ưu tiên để bảo quản 
hợp chất sinh học.  
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(11) 27491 
(21) 1-2011-01340 (51) 7 H03M  13/19,  13/15 
(22) 17.09.2010 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/JP2010/005700       17.09.2010 (87) WO 2011/036864 31.03.2011 
(30) 2009-220707       25.09.2009 JP 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 
(72) OKAMURA, Shutai (JP), SAKAlBARA, Kunihiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị mã hoá, thiết bị giải mã, phương pháp mã hoá, phương 

pháp giải mã, và hệ thống truyền thông 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị mã hóa và giải mã, phương pháp mã hoá và giải mã và hệ 

thống truyền thông, trong đó các vị trí giữ các giá trị bit khác nhau giữa từ mã thứ nhất, 
mà từ mã này thu được bằng cách mã hóa chuỗi bit thông tin dựa vào phương pháp mã 
hóa sử dụng các mã tựa tuần hoàn, và từ mã thứ hai, mà có khoảng cách Hamming gần 
kề so với từ mã thứ nhất và thỏa mãn việc kiểm tra chẵn lẻ của phương pháp mã hóa, 
được xác định. Sau đó, từ mã được tạo bằng cách chèn các giá trị bit đã biết đối với thiết 
bị truyền và thiết bị thu vào các vị trí xác định của chuỗi bit thông tin và mã hóa chuỗi 
bit thông tin. Khi nhận tín hiệu dựa vào từ mã được tạo ra, thiết bị thu đánh giá xem các 
giá trị bit đã biết được giữ bởi các vị trí tương ứng trong từ mã thu được bằng cách giải 
mã tín hiệu thu được có tương tự như với các giá trị bit thiết đặt trước hay không. Nếu 
kết quả đánh giá là âm, từ mã dựa vào tín hiệu thu được được đánh giá bị lỗi ngay cả khi 
nó thỏa mãn phương trình kiểm tra chẵn lẻ.  
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(86) PCT/US2009/057092 16.09.2009 (87) WO2010/047897 29.04.2010 
(30) 61/108,399      24.10.2008 US 

12/477,563      03.06.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.05.2011 
(71) MOJACK DISTRIBUTORS, LLC  (US) 

3535 N. Rock Road, Wichita, KS 67226, United States of America 
(72) DRAKE, Daniel, Vernon (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị nâng xe và phương pháp vận hành 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị nâng xe theo các phương án khác nhau bao gồm đế, phần đỡ 
thẳng đứng được lắp liền kề với và nhô lên trên từ đế, giá có răng, chốt thanh răng, và 
cần điều khiển nhả. Giá có răng có đầu thứ nhất và đầu thứ hai và tạo ra các rãnh cóc 
giữa chúng, và giá có răng được lắp liền kề phần đỡ thẳng đứng. Cụm bánh cóc được 
làm thích ứng để di chuyển dọc theo một đường dẫn tạo ra bởi phần đỡ thẳng đứng, và 
chốt thanh răng, vốn được lắp liền kề cụm bánh cóc, được làm thích ứng để gài khớp 
theo lựa chọn với một phần giá có răng liền kề với một trong số các rãnh cóc khi cụm 
bánh cóc di chuyển dọc theo đường dẫn này. Cần điều khiển nhả được lắp liền kề với 
đầu thứ hai của giá có răng, và cần điều khiển nhả được làm thích ứng để nhả gài theo 
lựa chọn chốt thanh răng ra khỏi một trong số các rãnh cóc.  
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(11) 27493 
(21) 1-2011-01352 (51) 7 C08F  10/06,  4/651,  4/656, C07F  

7/08 
(22) 23.11.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/US2009/065471  23.11.2009 (87) WO2010/065361 10.06.2010 
(30) 61/117,820       25.11.2008 US 
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC  (US) 

2040 Dow Center Midland, MI 48674, United States of America 
(72) CHEN Linfeng (US), LEUNG Tak W. (US), TAO Tao (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hỗn hợp tiền xúc tác bao gồm chất cho điện tử bên trong silyl 

este và quy trình sản xuất polyme trên cơ sở olefin 
  (57)    Sáng chế đề xuất các silyl este và các silyl điol este thích hợp làm các chất cho điện tử 

bên trong trong các tiền xúc tác để tạo ra polyme. Sáng chế đề xuất các hỗn hợp tiền xúc 
tác được tạo ra từ tiền chất của tiền xúc tác và chất cho điện tử bên trong là silyl este 
hoặc silyl điol este. Các hỗn hợp tiền xúc tác này có thể được sử dụng cùng với chất 
đồng xúc tác và tùy ý là chất cho điện tử bên ngoài và/hoặc tác nhân giới hạn hoạt tính 
để tạo ra hệ xúc tác Ziegler-Nana. Các hỗn hợp chất xúc tác này biểu hiện hoạt tính xúc 
tác cao và tạo ra các polyme trên cơ sở olefin có sự phân bố trọng lượng phân tử rộng, 
mô đun uốn tốt, và độ đẳng tĩnh cao.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
251 
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(21) 1-2011-01353 (51) 7 C08F  10/06,  4/656 
(22) 23.11.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/US2009/065461  23.11.2009 (87) WO2010/065359 10.06.2010 
(30) 61/117,763       25.11.2008 US 
(71) UNION CARBIDE CHEMICALS & PLASTICS TECHNOLOGY LLC  (US) 

2020 Dow Center Midland, MI 48674, United States of America 
(72) CHEN Linfeng (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hỗn hợp tiền xúc tác có chất cho điện tử bên trong đa hợp 

gồm silyl este và quy trình sản xuất polyme trên cơ sở olefin
  (57)   Sáng chế đề xuất hỗn hợp tiền xúc tác chứa chất cho điện tử đa hợp có ít nhất là hai 

thành phần, một trong hai thành phần là silyl este. Thành phần khác của chất cho điện tử 
bên trong hỗn hợp có thể là thành phần cho điện tử. Thành phần cho điện tử có thể là 
este của axit thơm, đi-ete, và tổ hợp của chúng. Các hỗn hợp chất xúc tác chứa chất cho 
điện tử đa hợp biểu hiện khả năng đáp ứng hyđro được cải thiện trong quá trình trùng 
hợp olefin và tạo ra các polyme trên cơ sở propylen có sự phân bố trọng lượng phân tử 
rộng, mô đun uốn cao, và lưu lượng dòng nóng chảy cao.  
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(11) 27495 
(21) 1-2011-01360 (51) 7 B02C  15/00 
(22) 02.11.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/IB2009/054862  02.11.2009 (87) WO2010/061304 03.06.2010 
(30) PA 2008 01662      26.11.2008 DK 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.05.2011 
(71) FLSMIDTH A/S  (DK) 

Vigerslev AllÐ 77 DK-2500 Valby, DENMARK 
(72) HELM, Alexander (DK) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Máy nghiền kiểu trục lăn để nghiền vật liệu dạng hạt 

  (57)    Sáng chế đề xuất máy nghiền kiểu trục lăn (1) để nghiền vật liệu dạng hạt như các 
nguyên liệu xi măng, clinke xi măng và các nguyên liệu tương tự. Máy nghiền kiểu trục 
lăn bao gồm thiết bị hấp thụ lực (8) để hấp thụ ít nhất một phần lực dọc trục sinh ra ít 
nhất từ trục lăn và tác động theo phương ngang của trục lăn (6). Thiết bị hấp thụ lực (8) 
bao gồm chi tiết thứ nhất (9) và chi tiết thứ hai (10), trong đó các chi tiết thứ nhất và thứ 
hai (9, 10) bao gồm các bề mặt ép đối diện (9a, 10a) mà cả hai bề mặt này tạo ra khoang 
(11) ở giữa chúng nơi mà bề mặt ép (9a) ở chi tiết thứ nhất được tạo ra sao cho nó hướng 
theo phương ngược với lực dọc trục tác động theo phương nằm ngang của trục lăn, và 
phương tiện (12) để đưa môi chất nhớt có áp lực vào trong khoang nằm giữa các bề mặt 
ép đối diện. Nhờ đó thu được thiết bị hấp thụ lực hiệu quả và có thể điều chỉnh được để 
làm giảm lực dọc trục tác động lên ổ lăn, vì vậy thiết bị này có thể được tạo thành bởi 
các ổ lăn thích hợp có tính thương mại.  
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(30) 08018721.4 27.10.2008 EP 

09161388.5 28.05.2009 EP 
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(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  (CH) 

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Switzerland 
(72) GRIBKOV, Denis (RU), ANTELMANN, Bjorn (DE), GIORDANO, Fanny (FR), 

WALTER, Harald (DE), DE MESMAEKER, Alain (BE) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Quy trình điều chế benzonorbornen 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế 9-diclometylen- 1,2,3 ,4-tetrahydro- 1,4- 
metano-naphtalen-5-ylamin, trong đó quy trình này bao gồm các bước : a) cho 
xyclopentadien phản ứng với sự có mặt của gốc ban đầu và CXCl3, trong đó X là clo 
hoặc brom, tạo thành hợp chất có công thức II  
 

  
aa) cho xyclopentadien phản ứng với CXCl3, trong đó X là clo, với sự có mặt của chất 
xúc tác kim loại, tạo thành hợp chất có công thức II  
 

  
trong đó X là clo,  
b) cho hợp chất có công thức II phản ứng với bazơ với sự có mặt của dung môi thích hợp, 
tạo thành hợp chất có công thức III  

  
c) và chuyển hóa hợp chất có công thức III với sự có mặt của 1,2-dehydro-6- 
nitrobenzen, tạo thành hợp chất có công thức IV  

 

  
và d) hydro hóa hợp chất có công thức IV với sự có mặt của chất xúc tác kim loại.  
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(21) 1-2011-01375 (51) 7 B01D  1/00 
(22) 19.11.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/US2009/006183 19.11.2009 (87) WO 2010/059208 27.05.2010 
(30) 61/199,676      19.11.2008 US 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.05.2011 
(71) SEVERN TRENT DE NORA, LLC.  (US) 

1110 Industrial Blvd., Sugar Land, TX 77478, United States of America 
(72) MATOUSEK, Rudolf, C. (US), CASBEER, Dana (US), HILL, David (US), BARIYA, 

Rubin (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp và hệ thống xử lý nước thải ngoài biển 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống xử lý nước thải ngoài biển. Huyền phù 
nước thải được gom vào két được bơm nhờ bơm thấm ướt. Huyền phù thấm ướt được dẫn 
bằng đường ống đến buồng điện phân có chức năng ôxy hoá và khử ô nhiễm. Huyền phù 
sau đó được dẫn bằng đường ống đến buồng điện phân kết tụ. Các hạt chất rắn lơ lửng 
được kết thành cụm trong buồng điện phân kết tụ. Huyền phù được kết cụm được dẫn 
vào két lắng đọng chính để tách thành nước cặn và phần nổi trên mặt hầu như được lọc 
sạch. Phần nổi trên mặt được dẫn bằng đường ống đến két lọc thứ cấp để tạo thuận lợi 
cho việc tách tiếp theo của nước cặn. Nước cặn được xả vào két gom nước cặn. Độ đục 
của nước cặn được xả ra được ghi nhận một cách liên tục. Khi độ đục là bằng trị số thấp 
được định trước, việc xả nước cặn được dừng lại. Phần nổi trên mặt hầu như được lọc 
sạch có thể được xả ra như là dòng chảy ra sau khi đã khử clo.  
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(72) OIKAWA, Akira (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bảng mạch đa lớp và phương pháp sản xuất bảng mạch này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bảng mạch đa lớp (1) bao gồm các lớp nền nhựa (101 đến 10N) được 
xếp chồng trong khi đặt các lớp ngăn cách (121 đến 12N-1) vào giữa các lớp nền nhựa, các 
mẫu liên kết (111 đến 11N) lần lượt được tạo ra trên mỗi bề mặt của mỗi lớp nền nhựa 
(101 đến 10N), và các phần lồi dẫn điện (201 đến 20N-1), các chỗi lồi này để nối điện các 
mẫu liên kết (111 đến 11N). Các lớp nền nhựa (101 đến 10N) và các lớp ngăn cách (121 
đến 12N-1) được liên kết bằng nhiệt, các lớp ngăn cách (121 đến 12N-1) chứa vật liệu nhựa 
nhiệt dẻo thứ nhất có nhiệt độ chuyển pha thủy tinh thứ nhất, và các lớp nền nhựa (101 
đến 10N) chứa vật liệu nhựa nhiệt dẻo thứ hai có nhiệt độ chuyển pha thủy tinh thứ hai 
cao hơn nhiệt độ chuyển pha thủy tinh thứ nhất.  
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(72) ELSNER, Jan (US), HARRIS, Roy, L. (US), LEE, Branden (US), MORTENSEN, 

Deborah (US), PACKARD, Garrick (US), PAPA, Patrick (US), PERRIN-NINKOVIC, 
Sophie (FR), RIGGS, Jenifer (US), SANKAR, Sabita (SG), SAPIENZA, John (US), 
SHEVLIN, Graziella (US), TEHRANI, Lida (US), XU, Weiming (US), ZHAO, 
Jingjing (CN), PARNES, Jason (US), MADAKAMUTIL Loui (US), FULTZ Kimberly 
(US), NARLA, Rama K. (US) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Hợp chất heteroaryl và dược phẩm chứa hợp chất này làm các 

chất ức chế kinaza mTOR đối với các chỉ thị gây ung thư 
  (57)    Sáng chế đề xuất các hợp chất heteroaryl có công thức cấu tạo sau: R2 N (I) hoặc (II) 

trong đó R1-R4 như được xác định trong phần mô tả, các dược phẩm chứa lượng có tác 
dụng điều trị bệnh của hợp chất heteroaryl này để điều trị hoặc phòng ngừa bệnh ung 
thư, tình trạng bệnh viêm, tình trạng bệnh miễn dịch, bệnh thoái hóa thần kinh, bệnh tiểu 
đường, bệnh béo phì, các rối loạn thần kinh, các bệnh liên quan tới tuổi già hoặc tình 
trạng bệnh tim mạch ở người bệnh cần điều trị.  
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(86) PCT/CN2009/073324  18.08.2009 (87) WO2010/057388 27.05.2010 
(30) 200810180934.2       18.11.2008 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.05.2011 
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMlTED  (CN) 

Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen city 
518044, Guangdong Province, P. R. China 

(72) WU, Zhihua (CN), GU, Jia (CN), QlU, Xuan (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp liên kết động chương trình trong thiết bị nhúng 

và thiết bị nhúng 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp liên kết động chương trình trên thiết bị nhúng và thiết bị 

nhúng. Thiết bị nhúng bao gồm một lớp giữa nó bao gồm ít nhất một lớp chương trình 
ứng dụng để liên kết bao gồm ít nhất một lớp. Chương trình ứng dụng được biên dịch 
thành các mã độc lập vị trí (PICs), trong đó các vị trí lưu trữ của các phần mã khác trong 
PICs có được bằng việc biên dịch các hàm khác nhau của chương trình ứng dụng không 
chèn lên nhau; tất cả PICs được sao chép vào bộ nhớ của hệ điều hành nhúng; một con 
trỏ lớp được tạo ra, và con trỏ lớp được chuyển giữa lớp của lớp giữa và lớp của chương 
trình ứng dụng để liên kết động chương trình ứng dụng.  
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(11) 27501 
(21) 1-2011-01397 (51) 7 C07D  211/22, A61K  31/4409, A61P  

25/00 
(22) 13.11.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/US2009/064308  13.11.2009 (87) WO/2010/056941 20.05.2010 
(30) 61/114,541       14.11.2008 US 
(71) THERAVANCE, INC.  (US) 

901 Gateway Boulevard, South San Francisco, CA 94080, United States of America 
(72) PATTERSON, Lori Jean (US), STANGELAND, Eric L. (US), ZIPFEL, Sheila (US), 

LONG, Daniel D. (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất 4-[2-(2-flophenoxymetyl)phenyl]piperindin, dược phẩm 

chứa hợp chất này và quy trình điều chế hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I:  
 

  
 

trong đó, a, R1, và R3-6 là như được định nghĩa trong bản mô tả, hoặc muối dược dụng 
của chúng. Hợp chất có công thức 1 là chất ức chế tái hấp thu serotonin và 
norepinnephrin. Sáng chế cũng đề xuất dược phẩm chứa hợp chất này, quy trình và các 
chất trung gian để điều chế hợp chất này.  
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(11) 27502 
(21) 1-2011-01403 (51) 7 C07D  505/24, A61K  31/5365,  

31/546,  31/55, A61P  31/04, C07D  
501/46,  519/06 

(22) 27.10.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/JP2009/068400     27.10.2009 (87) WO/2010/050468 06.05.2010 
(30) 2008-280828     31.10.2008 JP 
(71) SHIONOGI & CO., LTD.  (JP) 

1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045, Japan 
(72) NISHlTANI, Yasuhiro (JP), YAMAWAKI, Kenji (JP), TAKEOKA, Yusuke (JP), 

SUGIMOTO, Hideki (JP), HISAKAWA, Shinya (JP), AOKl, Toshiaki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất xepharosporin có nhóm catechol và dược phẩm chứa 

hợp chất này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến các hợp chất xephem có phổ kháng vi sinh vật rộng và có hoạt tính 

kháng vi sinh vật chống lại vi khuẩn Gram âm sản xuất beta-latamaza như dưới đây:  
Hợp chất có công thức : 
 

  
 
trong đó,  
X là N, CH hoặc C-C1;  
T là S hoặc tương tự;  
A và G là alkylen thấp hoặc tương tự;  
B là liên kết đơn hoặc tương tự;  
D là liên kết đơn, -NR7 -, -CO-, -CO-NR7 -, -NR7 -CO-, -NR7 -CO-NR7 -, hoặc tương tự;  
E là alkylen thấp tùy ý được thế;  
F là liên kết đơn hoặc phenylen tùy ý được thế;  
R3, R4, R5 và R6 độc lập là hydro, halogen, nitril, hoặc tương tự;  
hoặc este, hợp chất được bảo vệ tại vị trí amino trên vòng trong mạch bên ở vị trí -số 7, 
muối dược dụng, hoặc solvat của chúng.  
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(11) 27503 
(21) 1-2011-01410 (51) 7 B65D  5/06,  5/28,  5/494,  5/50,  

5/46 
(22) 01.12.2008 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/US2008/085133   01.12.2008 (87) WO2010/065029 10.06.2010 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.06.2011 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue, New York, NY 10022, United States of America 
(72) SORRENTINO, Alan (US), HAEFLIGER, Andreas (CH) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hộp bìa cứng và phôi hộp bìa cứng để tạo thành hộp bìa cứng 

trưng bày 
  (57)     Sáng chế đề cập tới hộp bìa cứng (10) cho các sản phẩm bao gồm tấm trước (12) và tấm 

sau (16), tấm trước và tấm sau được nối với nhau bởi tấm đỉnh (18) và tấm đáy (20), mỗi 
một trong số tấm trước, tấm đỉnh và tấm đáy có các dải nối bên (26, 28, 30, 32, 34, 36). 
Mỗi một trong số các dải nối bên của tấm đỉnh và tấm đáy có phần lõm (25, 27, 35, 37), 
các phần lõm của các dải tấm đỉnh nằm thẳng hàng với các phần lõm của các dải tấm 
đáy để tạo nên phần lõm kết hợp. Bộ phận tách sản phẩm (40) nằm trên hộp bìa cứng có 
tấm tách (42) với tấm gắn thứ nhất (44) và tấm thứ hai (45), mỗi một trong số tấm thứ 
nhất và tấm thứ hai được khớp vừa vào trong phần lõm kết hợp để giữ cố định bộ phận 
tách sản phẩm trên hộp bìa cứng.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.06.2011 
(71) DUOBACK KOREA CO., LTD.  (KR) 

543-2, Gajwa-Dong, Seo-Gu, Incheon, 404-250 Republic of Korea 
(72) JUNG, Kwan-Young (KR) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) Ba lô an toàn về phương diện cơ thể học 

  (57)    Sáng chế đề xuất ba lô học sinh được thiết kế tối ưu với cơ thể cho phép trọng tâm của 
nó được định vị tại một điểm cao gần với vai của người mang và tải trong được phân bố 
đồng đều, tránh để gánh nặng quá lớn lên cột sống và vai của người mạng và cải thiện 
điều kiện thoáng khí giữa tấm đỡ lưng của ba lô và thân người, duy trì thân người ở 
trạng thái thoải mái. Ba lô an toàn về phương diện cơ thể học bao gồm thân ba lô có 
không gian để chứa các thứ bên trong và cặp quai đeo vai được nối với các đầu trên và 
dưới của thân ba lô để được mang trên vai của người mang. Thân ba lô bao gồm: cặp bộ 
phận khuôn bên cạnh làm bằng nhựa tổng hợp cứng và đối diện nhau, khẩu độ trước - 
sau (D1) của các bộ phận khuôn bên cạnh tại mặt trên lớn hơn khẩu độ trước - sau (D2) 
của nó tại mặt đáy; tấm đỡ lưng có hai đầu bên cạnh lần lượt được nối với phần đầu 
trước của từng bộ phận khuôn bên cạnh đối diện với lưng người mang; bộ phận đệm 
được gắn với tấm đỡ lưng nhô từ tấm đỡ lưng ra mặt trước đối diện với lưng người mang 
để tạo lối thông hơi qua đó không khi đi đến các mặt trên, dưới, phải và trái; và thân 
chính được nối với tấm đỡ lưng và các phần đầu sau của các bộ phận khuôn bên cạnh, và 
có miệng qua đó các thứ bên trong được cho vào và lấy ra, và nắp để đậy kín miệng.  
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1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
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KISHI (JP), Yuki TAKANO (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Hệ thống điều khiển phun nhiên liệu 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống điều khiển phun nhiên liệu, đặt theo cách thích hợp trị số hiệu 
chỉnh phản hồi của tỷ lệ không khí-nhiên liệu, nhờ đó có thể thực hiện được việc điều 
khiển phản hồi tỷ lệ không khí-nhiên liệu tốt.  

Khi tốc độ biến thiên của trị số tín hiệu đầu ra của bộ cảm biến ôxy (32) thay đổi 
từ dương sang âm hoặc từ âm sang dương một số lần định trước sau khi nguồn động lực 
của xe được bật, cụm điều khiển (C) thiết lập khoảng giới hạn thứ nhất (L1) cho hệ số 
hiệu chỉnh phản hồi của tỷ lệ không khí-nhiên liệu (K02) làm trị số giới hạn trên/dưới, 
có chiều rộng trên/dưới định trước, trong đó trị số tín hiệu đầu ra của bộ cảm biến ôxy 
(32) xác định được ở trạng thái tỷ lệ không khí-nhiên liệu theo tỷ lượng là trị số tham 
chiếu (B1), và trị số này được dùng để tính lượng phun nhiên liệu hiệu chỉnh (T1). Sau 
khi tốc độ biến thiên của trị số tín hiệu đầu ra của bộ cảm biến ôxy (32) thay đổi từ 
dương sang âm hoặc từ âm sang dương một số lần định trước, hệ số hiệu chỉnh phản hồi 
của tỷ lệ không khí-nhiên liệu (K02) tính được khi tốc độ biến thiên thay đổi một số lần 
định trước được gọi là trị số tham chiếu (B2), và khoảng giới hạn thứ hai (L2), có chiều 
rộng trên/dưới định trước từ trị số tham chiếu (B2) và hẹp hơn khoảng giới hạn thứ nhất 
(L1) được thiết lập.  
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(72) LEE, Jun (KR), YOON, Dong-Hyeon (KR) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Khung để tái tạo xương và phương pháp tạo khung này 

  (57)    Sáng chế này đề cập đến khung để tái tạo xương, và cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến 
khung để tái tạo xương được làm bằng hỗn hợp keo fibrin và bột xương, bên trong có 
nhiều lỗ nhỏ để điều tiết tác nhân tăng trưởng xương, và khung có hình dáng cụ thể định 
trước. Sáng chế này cũng đề cập đến phương pháp sản xuất khung.  
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(72) SUBRAMANIAN, Ramachandran (IN), HORN, Gavin B. (US), SONG, Osok (KR), 
DESHPANDE, Manoj M. (US), SINGH, Damanjit (IN), TENNY, Nathan E. (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông 

  (57)     Đầu cuối truy nhập có thể chuyển mạch sang chế độ chọn mạng không dây khác do kết 
quả chọn theo kiểu thủ công tập hợp ô không dây (ví dụ, nhóm thuê bao đóng) gắn với 
một hoặc nhiều ô không dây. Ví dụ, nếu người dùng đầu cuối truy nhập chọn nhóm thuê 
bao đóng trong một mạng không dây khác không phải là mạng không dây hiện thời, đầu 
cuối truy nhập có thể đi vào chế độ chọn mạng không dây theo kiểu thủ công, chọn 
mạng không dây tương ứng với nhóm thuê bao đóng này, và đăng ký ở ô của nhóm thuê 
bao đóng trong mạng không dây đã chọn. Ngoài ra, đầu cuối truy nhập có thể tự động 
chuyển mạch sang chế độ chọn mạng không dây khác (ví dụ, chế độ trước đó) ngay khi 
mất phủ sóng của tập hợp ô không dây. Đầu cuối truy nhập còn có thể tự động chọn một 
« của tập hợp ô không dây nếu đầu cuối truy nhập quay trở lại ô của tập hợp ô này trong 
khoảng thời gian xác định sau khi mất phủ sóng của tập hợp ô. Hơn nữa, đầu cuối truy 
nhập có thể quay trở lại mạng không dây trước ngay khi mất phủ sóng của tập hợp « 
không dây.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị bảo vệ dùng cho động cơ ba pha 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị bảo vệ dùng cho động cơ ba pha bao gồm phần nhô ra (35) 
được bố trí trong vỏ (22), ba chốt nối dẫn điện (26) được cố định khít vào tấm kim loại 
(23), vỏ (22) và tấm kim loại tạo nên hộp kín, ba tiếp điểm cố định (27) được liên kết với 
chốt nối dẫn điện (26), tấm nhạy nhiệt (32) được kéo thành dạng tấm và đảo chiều uốn 
cong ở nhiệt độ được định trước, ba tiếp điểm động (33) được liên kết với tấm nhạy nhiệt 
(32) và cùng với các tiếp điểm cố định (27) tạo nên ba cặp tiếp điểm mở/đóng, và chi tiết 
đàn hồi (34) để kẹp phần trung tâm của tấm nhạy nhiệt (32) giữa phần nhô ra (35) và 
đẩy tấm nhạy nhiệt (32) theo chiều ra xa khỏi tiếp điểm cố định (27).  
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(11) 27509 
(21) 1-2011-01428 (51) 7 B32B  15/09, B05D  1/34,  1/36,  

7/14,  7/24, F21V  7/22, G02B  5/08, 
G09F  9/00, C09D  167/00 

(22) 02.12.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/JP2009/070575  02.12.2009 (87) WO 2010/064725 10.06.2010 
(30) 2008-308968      03.12.2008 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.06.2011 
(71) NIPPON STEEL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan 
(72) HOSOKAWA, Tomoaki (JP), UEDA, Kohei (JP), INOUE, Ikuya (JP), OBARA, Yuki 

(JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật liệu kim loại phủ và phương pháp sản xuất vật liệu này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu kim loại phủ có hệ số phản xạ ánh sáng toàn phần cao và 
khả năng đúc tuyệt vời. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất vật liệu kim 
loại phủ. Sáng chế còn đề cập đến sản phẩm kim loại phủ được đúc. Vật liệu kim loại 
phủ khác biệt ở chỗ bao gồm lớp phủ có ít nhất ba lớp bao gồm lớp lót, lớp phủ giữa và 
lớp trên, trong đó lớp phủ giữa chứa oxit titan loại rutin với lượng nằm trong khoảng từ 
35 đến 70% tính theo nồng độ vật liệu rắn theo thể tích và cũng chứa nhựa polyeste (A) 
có phân tử lượng trung bình số nằm trong khoảng từ 19.000 đến 28.000 làm thành phần 
nhựa gắn kết, và trong đó nhựa polyeste (A) chứa trong chất gắn kết ở nồng độ của 20% 
khối lượng hoặc cao hơn trong vật liệu kim loại phủ, giao diện giữa lóp phủ giữa và lớp 
trên cùng có độ nhám trung bình ở đường tâm (Ra) bằng 0,8μm hoặc cao hơn, sao cho 
độ bám dính giữa lớp phủ giữa và lớp trên cùng có thể còn được gia tăng và sự phản xạ 
khuếch tán cũng có thể được gia tăng hơn.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
267 

(11) 27510 
(21) 1-2011-01432 (51) 7 A61P  35/00, A61K  31/502, C07D  

403/04 
(22) 22.10.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/US2009/061573 22.10.2009 (87) WO2010/062507 03.06.2010 
(30) 61/110,703      03.11.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.06.2011 
(71) ELI LILLY AND COMPANY  (US) 

Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, United States of America 
(72) BASTIAN, Jolie, Anne (US), HlPSKIND, Philip, Arthur (US), SALL, Daniel, Jon (US), 

WILSON, Takako (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất phthalazin được thế hai lần dùng làm đối kháng con 

đường hedgehog và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất phtalazin được thế hai lần ở các vị trí 1, 4 dùng làm chất đối 

kháng con đường Hedgehog để điều trị bệnh ung thư. Sáng chế cũng đề xuất dược phẩm 
chứa hợp chất này.  
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(11) 27511 
(21) 1-2011-01437 (51) 7 C04B  11/00 
(22) 09.11.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/US2009/063723  09.11.2009 (87) WO 2010/054309 14.05.2010 
(30) 61/112,468       07.11.2008 US 
(71) HENRY COMPANY LLC  (US) 

909 N. Sepulveda Boulevard, Suite 650, El Segundo, California 90245, United States of 
America 

(72) MAHONEY, Dennis, Michael (US), BURNS, John, Hartley (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Nhũ tương sáp trong nước để sử dụng trong các sản phẩm xây 

dựng, chế phẩm thạch cao có thể đóng cứng chứa nhũ tương 
này, tấm ván thạch cao chịu nước chứa chế phẩm này và 
phương pháp sản xuất tấm ván thạch cao này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến nhũ tương sáp trong nước, gồm nước, hydrocacbon parafin, rượu 
polyvinyl và thành phần sáp gồm thành phần sáp olefin tổng hợp. Thành phần sáp olefin 
tổng hợp có thể được chọn từ nhóm gồm (i) sáp olefin tổng hợp thông thường, (ii) sáp 
olefin tổng hợp có chiều dài mạch cacbon với số nguyên tử cacbon là khoảng 20 hoặc 
lớn hơn, được biến đổi bằng cách oxy hóa và/hoặc bằng cách tinh chế nhờ chưng cất 
hoặc tẩy rửa, và (iii) các kết hợp của những sáp này. Các nhũ tương này là hữu dụng cho 
chế phẩm thạch cao có thể đóng cứng và tấm ốp tường chịu nước. Sáng chế cũng đề cập 
đến chất thế sáp motan để sử dụng trong nhũ tương sáp trong nước trên cơ sở motan. 
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(11) 27512 
(21) 1-2011-01449 (51) 7 C07D  211/60,  401/04,  217/26,  

413/04 
(62) 1-2007-01842   
(22) 03.06.2006 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/US2006/008450 03.06.2006 (87) WO 2006/099060 21.09.2006 
(30) 60/661,784 14.03.2005 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.06.2011 
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.  (BE) 

Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium 
(72) CHAOZHONG CAl (US), WEI HE (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Quy trình điều chế chất điều biến opioit 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế các chất điều biến opioit (các chất chủ vận và 
các chất đối kháng) và các chất trung gian để tổng hợp chúng. Các chất điều biến opioit 
là hữu ích trong điều trị và ngăn ngừa chứng đau và các rối loạn dạ dày-ruột.  
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(11) 27513 
(21) 1-2011-01454 (51) 7 F17C  13/00 
(22) 07.06.2011 (43) 26.09.2011 
(30) 10-2010-0053272    07.06.2010  KR 

10-2010-0099314    12.10.2010  KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.06.2011 
(71) DAE RYUK CAN CO., LTD.  (KR) 

733-25, Yeoksam 2-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-514, Republic of Korea 
(72) PARK, Bong-June (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Bình chứa khí áp suất cao cầm tay 

  (57)     Sáng chế đề cập tới bình chứa khí áp suất cao cầm tay. Bình chứa khí áp suất cao cầm 
tay này bao gồm thân có nạp trong đó khí áp suất cao; bộ phận nắp trên có một van để 
xả khí áp suất cao nạp trong thân và được nối với thân này; phần lõm dạng loe được tạo 
ra theo chu vi của đầu trên của bộ phận nắp trên và được tạo dạng cong vào phần bên 
trong của thân; và các chi tiết chống nổ được tạo ra theo hướng kính ở phần lõm dạng 
loe quanh van với độ dày giảm dần về phía phần bên trong của thân, và làm bằng vật liệu 
có đặc tính cứng vững theo cách sao cho chi tiết chống nổ mở trước khi xảy ra sự cố nổ 
của thân khi áp suất của khí áp suất cao gia tăng.  
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(11) 27514 
(21) 1-2011-01463 (51) 7 H01B  13/00 
(22) 01.12.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/US2009/066242  01.12.2009 (87) WO2010/065535 10.06.2010 
(30) 61/119,610       03.12.2008 US 
(71) FIRST SOLAR, INC.  (US) 

28101 Cedar Park Boulevard, Perrysburg, OH 43551, United States of America 
(72) MILSHTEIN, Erel (IL) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống và phương pháp lắng phủ vật liệu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị lắng phủ màng trên lớp nền bao gồm đưa 
vật liệu hóa hơi được vào từ nguồn được bố trí phía trên lớp nền. Vật liệu hóa hơi được 
được làm bay hơi và dẫn ở dạng dòng hơi từ nguồn, ra xa khỏi lớp nền. Dòng hơi được 
chuyển hướng ở dạng chùm từ tấm chuyển hướng, tới lớp nền và được lắng phủ dưới 
dạng màng trên lớp nền.  
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(11) 27515 
(21) 1-2011-01469 (51) 7 F27D  1/10, C23C  10/50,  10/56, 

F27D  1/14 
(22) 11.12.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/AU2009/001611  11.12.2009 (87) WO 2010/066009 17.06.2010 
(30) 2008906407       12.12.2008 AU 
(71) VESUVIUS CRUCIBLE COMPANY  (US) 

103 Foulk Road, Suite 202 Wilmington, DE 19803, United States of America 
(72) LEBAUT, Nick (AU), XU, Nan (AU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Neo chịu lửa cho nhà máy xi măng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến neo chịu lửa cho nhà máy xi măng (10) bao gồm thân được làm 
bằng thép không gỉ, trong đó các mặt ngoài của thân này có lớp phủ khuếch tán bề mặt 
của pha aluminide sắt được tạo thành bởi quy trình thấm cacbon bề mặt nhiệt độ cao.  
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(11) 27516 
(21) 1-2011-01470 (51) 7 G06F  3/00 
(22) 08.06.2011 (43) 26.09.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.06.2011 
(71) Viện nghiên cứu công nghệ FPT  (VN) 

Số 08, Tôn Thất Thuyết, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Trần Thế Trung (VN) 
(54) Bàn phím cho máy tính hoặc thiết bị di động kết hợp cả phím 

vật lý và phím ảo 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bàn phím cho máy tính hoặc thiết bị di động (ví dụ như: điện thoại 

di động thông minh, máy tính bảng,...), bàn phím này bao gồm một vài phím bấm vật lý 
nằm ở trung tâm của bàn phím, chứa những phím định vị (ví dụ phím "F" và phím "J" 
trên bàn phím "QWERTY") để tạo phản hồi xúc giác cho người sử dụng không cần nhìn 
vào bàn phím mà vẫn định vị được vị trí các phím, các phím ảo còn lại nằm ở vị trí xung 
quanh, có thể được tạo hình bằng ánh sáng từ điot phát quang (LED) hoặc laze bán dẫn 
nhỏ thông qua hệ quang học tạo hình phù hợp, và trạng thái ấn phím được tiếp nhận 
thông qua cảm biến ánh sáng hoặc hồng ngoại ở trung tâm. Khi sử dụng, người dùng 
cần đặt thiết bị lên một mặt phẳng. Người dùng gõ vào các phím định vị vật lý nằm trên 
thiết bị và gõ lên mặt phẳng ở các vị trí phím ảo xung quanh. Thiết bị có khả năng tạo ra 
bàn phím có kích thước ảo tương đương với bàn phím máy tính đề bàn, khoảng 100mm 
x 300mm, nhưng kích thước vật lý chỉ nhỏ gọn, ở mức 16mm x 70mm x 3,7mm, có thể 
bỏ túi để phục vụ nhu cầu di động. Thiết bị cũng mang lại phản hồi xúc giác ở các vị trí 
trung tâm để định vị phím bấm cho người dùng, một đặc điểm không có trong bàn phím 
chỉ chứa hoàn toàn các phím ảo.  
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(11) 27517 
(21) 1-2011-01471 (51) 7 B01D  3/22,  3/32,  3/20,  19/00, 

C08F  6/00 
(22) 15.12.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/EP2009/067140 15.12.2009 (87) WO2010/072612 01.07.2010 
(30) 0858915      22.12.2008 FR 
            Ngày yêu cầu thẩm định nội dung : 08.06.2011 
(71) SOLVAY (SOCIETE ANONYME)  (BE) 

Rue du Prince Albert, 33, B-1050 Bruxelles, Belgium 
(72) Cartage, Thierry (BE), Salto, Andrea (AR), Ribeiro, Pedro (BR) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Cột cất phân đoạn và qui trình để trích một thành phần từ 

môi trường lỏng 
  (57)    Cột cất phân đoạn và qui trình để trích một thành phần từ môi trường lỏng bằng cách sử 

dụng chất khí, cột cất phân đoạn bao gồm thẳng đứng (10) gồm thành cơ bản là hình trụ 
(54), cột thẳng đứng (10) được chia ra bởi các đĩa đục lỗ nằm ngang (20) thành một loạt 
buồng chồng lên nhau (11, 12, . . . , 16, 17), mỗi buồng (11, 12, . . . , 16, 17) gồm một 
số vách thẳng đứng (34, 341, 3411, 34111, 34IV, 34V) được bố trí để tạo thành đoạn rẽ 
ngoặt. Theo một khía cạnh quan trọng của sáng chế, các vách thẳng đứng (34, 34I, 34II, 
34IIII, 34IV, 34V) được gắn vào thành (54) của cột thẳng đứng (10) và được thiết kế để giữ 
các đĩa đục lỗ (20).  
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(11) 27518 
(21) 1-2011-01472 (51) 7 B01D  3/00,  3/20,  3/22,  19/00,  

3/32, C08F  6/00 
(22) 15.12.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/EP2009/067143 15.12.2009 (87) WO 2010/072613       01.07.2010 
(30) 0858916      22.12.2008 FR 
             Ngày yêu cầu thẩm định nội dung : 08.06.2011 
(71) SOLVAY (SOCIETE ANONYME)  (BE) 

Rue du Prince Albert, 33, B-1050 Bruxelles, Belgium 
(72) Cartage, Thierry (BE), Salto, Andrea (AR), Ribeiro, Pedro (BR) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Cột cất phân đoạn và qui trình để trích một thành phần từ 

môi trường lỏng 
  (57)     Cột cất phân đoạn và qui trình để trích một thành phần từ môi trường lỏng trong đó sử 

dụng chất khí, cột cất phân đoạn bao gồm cột thẳng đứng (10) gồm thành cơ bản là hình 
trụ (54), cột thẳng đứng (10) được chia ra bởi các đĩa đục lỗ nằm ngang (20) thành nhiều 
khoang chồng lên nhau (11, 12 , . . . , 16, 17), mỗi khoang (11,12, . . . , 16, 17) gồm 
nhiều vách thẳng đứng (34, 34I, 34II, 34III, 34IV, 34V) được bố trí để tạo thành các đoạn rẽ 
ngoặt, khoang trên (17) gồm ít nhất một cửa vào của môi trường lỏng (28). Theo một 
khía cạnh quan trọng của sáng chế, khoang trên (17) gồm vùng tiếp nhận môi trường 
lỏng (90), vùng tiếp nhận (90) được cơ cấu để cho phép tiến hành quá trình khử khí của 
môi trường lỏng trong vùng tiếp nhận (90).  
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(11) 27519 
(21) 1-2011-01473 (51) 7 B82B  3/00 
(22) 09.06.2011 (43) 26.09.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.06.2011 
(75) Nguyễn Đức Hùng  (VN) 

68 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 
(54) Phương pháp điều chế dung dịch nano bạc kim loại và thiết bị 

thực hiện phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế dung dịch nano bạc kim loại được thực hiện 

bằng quá trình hòa tan anốt điện cực bạc (cực dương) trong môi trường nước rất tinh 
khiết bằng dòng một chiều cao áp. Sáng chế cũng đề cập đến thiết bị để thực hiện 
phương pháp theo sáng chế, trong đó thiết bị này gồm có hai lớp chứa nước cất 2 lần và 
nước làm mát, điều chỉnh được khoảng cách hai điện cực từ 400 mm đến 700 mm.  
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(11) 27520 
(21) 1-2011-01483 (51) 7 A61K  8/49, A61Q  19/02 
(22) 03.12.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/EP2009/066349    03.12.2009 (87) WO 2010/066639 17.06.2010 
(30) 12/332,002         10.12.2008 US 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) Stephen Alan MADISON (US) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm làm sáng da chứa chất ức chế axetylcolinsteraza 

và phương pháp làm sáng da sử dụng chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các chất phụ gia làm sáng da và chế phẩm làm sáng da có chất ức 

chế axetylcolinsteraza. Các chế phẩm thích hợp cho việc dùng khu trú và có thể chứa các 
chất ức chế như galantamin, taspin hoặc cả hai.  
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(11) 27521 
(21) 1-2011-01484 (51) 7 A01N  47/06,  37/40,  47/30,  47/36,  

37/20,  37/26,  57/20,  43/88,  43/70,  
43/653,  43/82,  43/90,  33/18,  41/10,  
39/04 

(22) 10.12.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/JP2009/071004      10.12.2009 (87) WO2010/067895 17.06.2010 
(30) 2008-316203      11.12.2008 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.06.2011 
(71) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.  (JP) 

3-15, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 5500002, Japan 
(72) KIKUGAWA Hiroshi (JP), NAGAYAMA Souichiro (JP), SANO Makiko (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm diệt cỏ chứa hợp chất benzoylpyrazol và phương 

pháp phòng trừ thực vật không mong muốn 
  (57)     Nhiều chế phẩm diệt cỏ đã được phát triển và được sử dụng, nhưng có nhiều loại cỏ dại 

cần được phòng trừ, và sự phát triển của chúng cũng kéo dài. Do đó, mong muốn tìm ra 
chế phẩm diệt cỏ có phổ diệt cỏ rộng hơn và có hoạt tính cao và có tác dụng kéo dài.  
Sáng chế đề xuất chế phẩm diệt cỏ chứa các hoạt chất là (a) hợp chất diệt cỏ 
benzoylpyrazol có công thức (I) hoặc muối của nó:  

 

  
 

trong đó R1 là alkyl hoặc xycloalkyl, R2 là nguyên tử hyđro hoặc alkyl, R3 là alkyl, R4 là 
alkyl, haloalkyl hoặc gốc tương tự, R5 là nguyên tử hyđro, alkyl hoặc gốc tương tự, R6 là 
haloalkyl, halogen hoặc gốc tương tự, và A là alkylen được thế bằng alkyl, và (b) hợp 
chất diệt cỏ khác.  
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(11) 27522 
(21) 1-2011-01485 (51) 7 C09D  5/18,  183/06, C08L  83/06,  

83/08, C08K  5/5399,  13/02 
(22) 06.11.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/EP2009/064738 06.11.2009 (87) WO2010/054984 20.05.2010 
(30) 08168839.2 11.11.2008 EP 

61/121,427 10.12.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.06.2011 
(71) AKZO NOBEL COATINGS lNTERNATIONAL B.V.  (NL) 

Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, The Netherlands 
(72) WADE Robin John (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm phồng rộp và nền được phủ bằng chế phẩm phồng rộp 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm phồng rộp, chứa:  

A) chất kết dính bao gồm  
(i) nhựa chứa mạch polysiloxan hoặc tiền chất cho mạch này,  
(ii) tuỳ ý nhựa hữu cơ, và  
(iii) ít nhất một dạng nhóm chức được chọn từ nhóm bao gồm epoxy, amin, mercaptan, 
axit carboxylic, acryloyl, izoxyanat, alkoxysilyl, và nhóm anhyđrit, các nhóm chức này 
có mặt ở dạng các nhóm bên và/hoặc nhóm đầu tận trên nhựa này chứa mạch 
polysiloxan hoặc tiền chất cho mạch này, và/hoặc trên nhựa hữu cơ, với điều kiện nếu 
chất kết dính chứa các nhóm alkoxysilyl chỉ ở dạng các nhóm chức này thì các nhóm 
alkoxysilyl này có mặt trên nhựa hữu cơ,  
B) hợp chất có khả năng phản ứng với hoặc xúc tác phản ứng giữa các nhóm chức, và  
C) spumific và chất phụ trợ tạo thành than.  
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(11) 27523 
(21) 1-2011-01489 (51) 7 H01Q  21/08,  3/34,  25/00, H04B  

7/04,  7/10, H04J  99/00, H04W  
16/28 

(22) 20.10.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/JP2009/068060      20.10.2009 (87) WO 2010/055749 20.05.2010 
(30) 2008-291766      14.11.2008 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.06.2011 
(71) SHARP KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka-shi, Osaka 545-8522 Japan 
(72) NOGAMI Toshizo (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị anten và thiết bị trạm gốc 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hai loại anten giàn có các góc nghiêng xuống khác nhau được sử 
dụng tách biệt giữa phía ngoài và phía trong của môtô căn cứ vào chế độ truyền. Thiết bị 
trạm gốc thực hiện truyền thông không dây với thiết bị trạm di động, và được trang bị 
anten giàn thứ nhất 201 có góc nghiêng xuống là θ1 để thực hiện truyền MIMO (Đa đầu 
vào-đa đầu ra), và anten giàn thứ hai 202 có góc nghiêng xuống là θ2 nhỏ hơn so với góc 
nghiêng của anten giàn thứ nhất 201 để thực hiện việc tạo chùm tín hiệu.  
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(11) 27524 
(21) 1-2011-01497 (51) 7 A45F  3/24 
(22) 10.06.2011 (43) 26.09.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.06.2011 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Đào Trung Hưng  (VN) 

259 Võ Văn Tần, phưòng 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. 
(72) Đào Triệu Nguyên (VN), Đào Triệu Trung (VN), Đào Triệu Kỳ (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) Khung võng xếp 

  (57)     Sáng chế đề xuất khung võng xếp có khung đáy (10) gồm hai thanh dọc (11); hai thanh 
ngang (12) có tiết diện hình chữ U, vuông góc và cố định với hai thanh dọc (11); bốn 
ống đỡ (13) được cố định vào thanh ngang (12) và tạo thành một góc cố định với thanh 
dọc (11); bốn chân đỡ nằm ngang (20) được lồng vào các thanh ngang (12) và xoay 
được về phía thanh dọc (11); cặp trụ đỡ hình chữ U (30) được bố trí để gá lắp có thể tháo 
ra vào các ống đỡ (13); bốn bộ phận giằng (40) gồm một đầu được lắp xoay vào một đầu 
của thanh dọc (11) đầu còn lại có lỗ để chốt vào một nhánh của trụ đỡ hình chữ U (30); 
và hai móc (50) được cố định vào hai đầu của cặp trụ đỡ hình chữ U (30).  
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(11) 27525 
(21) 1-2011-01501 (51) 7 A61K  36/899,  8/97, A61Q  19/08, 

A61P  17/06,  17/10 
(22) 15.09.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/EP2009/061972 15.09.2009 (87) WO2010/054879 20.05.2010 
(30) 0857757      14.11.2008 FR 
(71) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE  (FR) 

45, place Abel Gance, 92100 Boulogne-Billancourt, France 
(72) MANDEAU, Anne (FR), FABRE, Bernard (FR), ARIES, Marie-Francoise (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dịch chiết phần trên mặt đất của cây yến mạch được thu 

hoạch trước giai đoạn trổ bông, phương pháp điều chế nó, chế 
phẩm trị bệnh ngoài da hoặc dược phẩm chứa dịch chiết này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dịch chiết từ các phần trên mặt đất của cây yến mạch ngoại trừ hạt, 
phương pháp điều chế và ứng dụng nó.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
283 

(11) 27526 
(21) 1-2011-01505 (51) 7 F22B  35/00, F01K  13/02,  23/10 
(22) 29.10.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/EP2009/064263  29.10.2009 (87) WO/2010/054934 20.05.2010 
(30) 08019862.5       13.11.2008 EP 
(71) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT  (DE) 

Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munchen, Germany 
(72) THOMAS, Frank (DE), BRUCKNER, Jan (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp vận hành nồi hơi dùng nhiệt thải và nồi hơi dùng 

nhiệt thải 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp vận hành nồi hơi dùng nhiệt thải (1) bao gồm bộ phận 

bay hơi (16), bộ phận tiết kiệm nhiệt với các bề mặt gia nhiệt bộ phận tiết kiệm nhiệt 
(10, 14), và ống đi vòng (4) được nối trên phía dòng môi chất song song với các bề mặt 
gia nhiệt bộ phận tiết kiệm nhiệt (10), trong đó phương pháp này làm cho có thể có được 
độ an toàn và độ tin cậy cao hơn trong việc điều khiển nồi hơi dùng nhiệt thải. Với mục 
đích này, thông số đặc trưng cho nhiệt năng cấp đến nồi hơi dùng nhiệt thải (1) được sử 
dụng để điều khiển hoặc điều chỉnh lưu lượng của ống đi vòng (4).  
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(11) 27527 
(21) 1-2011-01514 (51) 7 G01R  31/3183,  31/02 
(22) 03.11.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/US2009/063068  03.11.2009 (87) WO 2010/074814 01.07.2010 
(30) 12/335,241       15.12.2008 US 
(71) LITEPOINT CORPORATION  (US) 

575 Maude Court, Sunnyvale, CA 94085, United States of America 
(72) OLGAARD, Christian, Volf (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị bao gồm bộ tạo tín hiệu tần số vô tuyến (RF) và phương 

pháp cung cấp tín hiệu kiểm tra để kiểm tra nhiều bộ nhận tín 
hiệu tần số vô tuyến 

  (57)    Sáng chế đề cập đến giao diện tín hiệu kiểm tra và phương pháp cho phép chia sẻ nhiều 
bộ tạo tín hiệu kiểm tra cho nhiều thiết bị được kiểm tra (DUT). Các tín hiệu kiểm tra số 
dải tần cơ sở được tạo ra bởi nhiều bộ tạo tín hiệu kiểm tra được tổng hợp và được 
chuyền đổi thành tín hiệu tương tự dải tần cơ sở để chuyển đổi thành tín hiệu tần số vô 
tuyến (RF) để kiểm tra nhiều DUT.  
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(11) 27528 
(21) 1-2011-01529 (51) 7 C08J  9/06, A43B  13/14, C08K  

5/00, C08L  23/08,  53/00 
(22) 21.12.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/JP2009/007069      21.12.2009 (87) WO 2010/073589 01.07.2010 
(30) 2008-325652      22.12.2008 JP 

2008-325655      22.12.2008 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.06.2011 
(71) ASAHI KASEI CHEMICALS CORPORATION  (JP) 

1-105, Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8101 Japan 
(72) SHlMIZU, Daisuke (JP), ARAKl, Yoshifumi (JP), SUZUKl, Katsumi (JP), 

KUSANOSE, Yasuhiro (JP), HORIUCHl, Mika (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp phần có thể tạo liên kết ngang và tạo bọt, bọt được tạo 

liên kết ngang và đế giữa của giày bao gồm bọt này      
  (57)     Sáng chế đề cập đến bọt được tạo liên kết ngang có mức cân bằng các tính chất vật lý 

mỹ mãn xét về độ nhẹ, độ đàn hồi, độ nén vĩnh viễn, độ bền xé, độ biến dạng đàn hồi, và 
độ ổn định đúc; đế giữa của giày; và hợp phần có thể tạo liên kết ngang và tạo bọt mà 
tạo ra bọt được tạo liên kết ngang và đế giữa của giày. Hợp phần có thể tạo liên kết 
ngang và tạo bọt bao gồm (A) copolyme trên cơ sở etylen; (B) copolyme bao gồm đơn vị 
monome vinyl thơm và đơn vị monome dien liên hợp chứa liên kết không no; (C) peroxit 
hữu cơ; và (D) tác nhân tạo bọt; tỷ lệ khối lượng của thành phần (A) so với thành phần 
(B), (A/B), nằm trong khoảng từ 97/3 đến 50/50; và thành phần (B) bao gồm 5% trọng 
lượng hoặc cao hơn và 80% trọng lượng hoặc thấp hơn của đơn vị monome vinyl thơm, 
và đơn vị monome dien liên hợp với lượng 5% trọng lượng hoặc cao hơn và 55% trọng 
lượng hoặc thấp hơn.  
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(11) 27529 
(21) 1-2011-01530 (51) 7 A61K  8/49,  31/341, A61P  17/00,  

43/00, A61Q  19/02, C07D  493/04 
(22) 08.12.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/JP2009/070535     08.12.2009 (87) WO2010/071051 24.06.2010 
(30) 2008-319008      15.12.2008 JP 
(71) NARIS COSMETICS CO., LTD.  (JP) 

11-17, Ebie 1-chome, Fukushima-ku, Osaka-shi, Osaka 553-0001, Japan 
(72) SUETSUGU, Kazuhiro (JP), MORITA, Satoshi (JP), YAMADA, Yasuhiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chất ức chế sự tạo thành melanin và chế phẩm bôi ngoài da 

  (57)     Sáng chế đề cập tới chất ức chế sự tạo thành melanin mà an toàn và có hoạt tính cao.  
Cụ thể hơn, một nhóm các hợp chất có khung germacron có Công thức 1 :  
 

  
 
được sử dụng làm thành phần hoạt tính. Các hợp chất này thu được bằng cách tinh chế 
các thực vật như nghệ đen và nghệ, và có hiệu quả ức chế sự tạo thành melanin gấp 400 
lần arbutin. Chất ức chế sự tạo thành melanin này có thể được bổ sung cùng với các chất 
phụ gia như các chất hoạt động bề mặt, chất điều chỉnh độ pH, các polyme tan trong 
nước, chất chống oxy hoá và chất làm ẩm vào chất nền mỹ phẩm hoặc chất nền thuốc 
bôi ngoài (trong đó chất nền này bao gồm các loại nguyên liệu dầu thô, nước, rượu, và 
rượu polyhydric, v.v...) với lượng sao cho hàm lượng chất ức chế sự tạo thành melanin 
trong mỹ phẩm hoặc thuốc nằm trong khoảng từ 0,000001% đến 1,0%.  
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(11) 27530 
(21) 1-2011-01547 (51) 7 A47J  43/046 
(22) 02.11.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/US2009/005919 02.11.2009 (87) WO 2010/071668 24.06.2010 
(30) 12/316,569      15.12.2008 US 
(71) VITA-MIX CORPORATION  (US) 

8615 Usher Road, Cleveland, Ohio 44138, United States of America 
(72) Richard D. Boozer (US), Michael D. Anton (US), John K. Barnard (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Nắp và phương pháp giảm thiểu sự chuyển động hỗn loạn 

trong bình chứa của máy xay trộn có sử dụng nắp này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến nắp và phương pháp giảm thiểu sự chuyển động hỗn loạn trong 

bình chứa của máy xay trộn có sử dụng nắp này, trong đó miệng trên hở của bình chứa 
(11) của máy xay trộn được đóng kín bởi nắp (10). Nắp đậy (10) được trang bị một cánh 
quạt bên trong (25), cánh quạt này kéo dài xuống dưới từ thành phía trên (17) của nắp 
đậy (10) và vào phía trong từ thành bên (16) của nắp đậy (10). Cánh quạt (25) dừng sự 
chuyển động hỗn loạn bất kỳ có thể được tạo bởi chất lỏng dược trộn trong bình chứa (11).  
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(86) PCT/EP2009/008927   14.12.2009 (87) WO2010/078918 15.07.2010 
(30) 08021978.5        18.12.2008 EP 
(71) ABB TECHNOLOGY AG  (CH) 

AffolternstraBe 44, 8050 Zurich, Switzerland 
(72) GENTSCH, Dietmar (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cụm chuyển mạch dùng cho các thiết bị chuyển mạch trung 

thế và cao thế 
  (57)    Sáng chế đề cập đến cụm chuyển mạch dùng cho các thiết bị chuyển mạch trung thế và 

cao thế bao gồm các chuyển mạch, trong đó ít nhất một trong số các tiếp điểm là tiếp 
điểm động vốn có thể được dẫn động nhờ liều đẩy kích hoạt, như được nêu ở điểm 1 
YCBH. Để có thể tạo ra cả cụm chịu dòng lớn lẫn cụm chịu cao thế, theo sáng chế, đối 
với nhiều chuyển mạch, mỗi thiết bị kích hoạt riêng được lắp cho một chuyển mạch, và 
các thiết bị kích hoạt này được ghép với nhau về mặt thời điểm kích hoạt.  
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105-204, Daewoo Tower Apt., Ssangyong 1-Dong, Cheonan Si, Chungcheongnam-Do 
331-756, Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị uốn tóc tạo làn sóng giữ được lâu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị uốn tóc cho làn sóng giữ được lâu có thể cấp nhiệt hiệu quả 
được tạo ra từ thanh gia nhiệt lắp có thể tháo rời trong thiết bị uốn tóc, hơi ẩm nóng và 
chất dưỡng tóc làm trung hòa và tạo làn sóng theo mong muốn và giữ sóng lâu hơn. 
Thiết bị uốn tóc theo sáng chế bao gồm thanh gia nhiệt (2) có đầu (1) mà tại đó dây 
nguồn được nối có thể tháo rời; ống ngoài đục lỗ (6) có phần rỗng bên trong để chứa 
thanh gia nhiệt (2) nói trên và các đầu trái và phải của tay cầm (5); và chi tiết hấp thụ (7) 
được làm từ cotton hoặc vật liệu vải không dệt để hấp thụ hơi ẩm hoặc chất dưỡng tóc 
dạng lỏng được bố trí có thể tháo rời giữa ống trong đục lỗ (3) và ống ngoài đục lỗ (6), 
và được đặt trong phần rỗng bên trong (4) của ống ngoài đục lỗ (6), trong đó thanh gia 
nhiệt (2) có thể tháo rời được gắn  vào và được bắt khớp với ống ngoài đục lỗ (6).  
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(72) SCHUHMANN Michael (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Màng nhiều lớp rửa được, bao bì rửa được được gia công từ 

màng này, lớp phủ bảo vệ rửa được cho các khu vực dính trên 
vật dụng vệ sinh được tạo ra từ màng này và phương tiện đo 
độ ẩm chứa màng này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến màng nhiều lớp, bao gồm ít nhất một compozit dạng lớp rửa được, 
dẻo nhiệt được tạo ra từ ít nhất một lớp có thể được tán nhỏ dưới tác động của nước và 
và chống chịu nước lạnh hoặc chỉ có thể hòa tan chậm trong đó, và chứa ít nhất một 
polyvinyl axetat được xà phòng hóa một phần ít nhất với độ dày lớp < 10μm, và ít nhất 
một lớp hòa tan trong nước lạnh và chứa ít nhất một polyvinyl axetat được xà phòng hóa 
một phần ít nhất và ít nhất một chất làm tăng khả năng hoà tan trong nước được chọn từ 
nhóm bao gồm polyme dễ bị vi sinh vật phá hủy, chất hoạt động bề mặt, và chất nhuộm 
vô cơ và chất độn. Sáng chế cũng đề cập đến bao bì rửa được được gia công từ màng 
nhiều lớp này, lớp phủ bảo vệ rửa được cho các khu vực dính trên vật dụng vệ sinh được 
tạo ra từ màng này và phương tiện đo độ ẩm chứa màng này.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình và thiết bị để chuyển hóa các vật liệu hữu cơ rắn 

thành cacbon hoặc cacbon hoạt hóa 
  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình và thiết bị để chuyển hóa các vật liệu hữu cơ rắn thành 

cacbon hoặc cacbon hoạt hóa. Thiết bị bao gồm bình chịu áp (1), lớp cách nhiệt có lớp 
bọc bảo vệ cho bình chịu áp (2), thùng quay được đục lỗ hoặc không được đục lỗ (3), 
đầu dạng đĩa bịt kín (4), trục quay (5), động cơ dẫn động có bộ truyền động đai hoặc 
xích (6), bộ tạo hơi nước quá nhiệt (7), ít nhất một van nạp (8), ít nhất một ống cấp (9), 
giá đỡ nghiêng hoặc xoay (10), ít nhất một con lăn hình trụ (11), đầu cửa đóng hoặc mở 
(12), lỗ cấp hoặc tháo (13), máng nối (14), ít nhất một van áp suất an toàn (15), ống 
thoát khí (16), ít nhất một van xả (17), bộ phận xử lý khí (18), ít nhất một áp kế (19) và 
ít nhất một bộ chỉ báo nhiệt độ (20). Bình chịu áp được nghiêng với các phụ kiện của nó 
được đỡ trên giá đỡ nghiêng hoặc xoay và các vật liệu hữu cơ rắn được cấp vào thùng 
quay và được căn thẳng lại. Khí hoặc hơi nước được cấp vào bên trong bình chịu áp cho 
tới khi toàn bộ không khí bên trong bình chịu áp được đẩy ra hết và sau đó hơi nước quá 
nhiệt được cấp liên tục vào thùng quay. Thùng quay được quay liên tục bởi động cơ dẫn 
động và các khí phản ứng đã tạo ra được tháo ra khỏi bình chịu áp vào bộ phận xử lý khí 
trong đó các chất liệu hữu cơ rắn được chuyển hóa thành cacbon hoặc cacbon hoạt hóa.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất đối kháng alpha2C và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I :  
 

  
 
trong đó X, Z, A, B, D, E, R1-R4 và m là như được xác định trong yêu cầu bảo hộ, hợp 
chất này có hoạt tính đối kháng alpha2C, do đó có thể được sử dụng làm chất đối kháng 
alpha2C.  
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(54) Quy trình sản xuất olefin 

  (57)    Quy trình sản xuất olefin mới theo sáng chế có thể được thiết lập là quy trình công 
nghiệp và thực tiễn sản xuất olefin với độ chọn lọc cao bằng cách cho xeton và hyđro 
phản ứng trực tiếp trong một bước phản ứng đơn. Cụ thể là sáng chế đề cập đến quy 
trình sản xuất olefin trong đó thu được propylen có độ chọn lọc cao bằng cách cho 
axeton và hyđro phản ứng trực tiếp. Quy trình sản xuất olefin theo sáng chế bao gồm 
bước cho xeton và hyđro phản ứng ở nhiệt độ phản ứng nằm trong khoảng từ 50 đến 
300oC với sự có mặt của chất xúc tác hyđro hóa chứa đồng và một chất axit dạng rắn.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp phần nhựa dùng làm sợi và sợi được tạo ra từ hợp phần 

nhựa này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp phần nhựa có thể tạo ra sợi vượt trội về khả năng thấm nước 

của tác nhân khống chế côn trùng ở giai đoạn sử dụng ban đầu của nó.  
Sáng chế cũng đề cập đến hợp phần nhựa dùng cho các sợi, bao gồm polyetylen 

mật độ cao, tác nhân khống chế côn trùng và oxit silic tổng hợp, trong đó tỷ trọng của 
polyetylen mật độ cao nằm trong khoảng từ 935 đến 965 kg/m3, và MFR của nó nằm 
trong khoảng từ 0,1 đến 6 g/10 phút; trong đó bán kính lỗ trung bình của oxit silic tổng 
hợp nằm trong khoảng từ 0,040 đến 0,1 05 μm; và trong đó hợp phần nhựa đã nêu chứa 
polyetylen mật độ cao với lượng 100 phần trọng lượng, và tác nhân khống chế côn trùng 
với lượng nằm trong khoảng từ 0,1 đến 10 phần trọng lượng và oxit silic tổng hợp với 
lượng nằm trong khoảng từ 0,1 đến 10 phần trọng lượng trên 100 phần trọng lượng của 
polyetylen mật độ cao.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thẻ nhận dạng thuê bao (SIM), hệ thống và phương pháp truyền 

thông 
  (57)     Sáng chế đề xuất thẻ SIM RF, đầu đọc thẻ RF, và các phương pháp điều khiển cảm ứng 

từ trong truyền thông RF. Thẻ SIM RF bao gồm lõi thẻ SIM, môđun bộ thu phát RF thứ 
nhất, anten RF thứ nhất và bộ vi điều khiển thứ nhất, và môđun cảm ứng từ. Khi môđun 
cảm ứng từ không nhận được tín hiệu từ trường phù hợp, môđun bộ thu phát RF thứ nhất 
và bộ vi điều khiển thứ nhất đều nằm trong trạng thái không hoạt động. Khi môđun cảm 
ứng từ nhận được tín hiệu từ trường được tạo ra bởi môđun tạo từ trường, tín hiệu từ 
trường nhận được được chuyển đổi thành tín hiệu điện tử để kích hoạt môđun bộ thu 
phát RF thứ nhất. Sau đó, môđun bộ thu phát RF thứ nhất kiểm tra liệu có tồn tại tín 
hiệu điều biến RF để xác định liệu cần tạo ra sự ngắt ngoài để đánh thức bộ vi điều 
khiển thứ nhất, và tiếp theo vào trạng thái làm việc bình thường để trao đổi dữ liệu với 
đầu đọc thẻ RF. Sáng chế giảm đáng kể sự tiêu thụ năng lượng của thẻ SIM, và điều 
khiển một cách hiệu quả phạm vi truyền thông RF và tránh lỗi đọc và việc đọc không 
mong muốn.  
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(54) Môi trường sắc ký pha đảo, quy trình tạo ra môi trường này 

và quy trình tách chất phân tích từ dung dịch chứa nó nhờ sử 
dụng môi trường sắc ký pha đảo 

  (57)    Sáng chế đề xuất các môi trường sắc ký pha đảo được chọn từ các môi trường có công 
thức:  
 

  
 
và các môi trường có công thức này được gắn mũ bảo vệ bằng nhóm kỵ nước, trong đó n 
là số từ 1 đến 4, và m bằng 0 hoặc 1, và khi m bằng 1 thì X được chọn từ nhóm H, nhóm 
alkyl có từ 1 đến 6 nguyên tử cacbon và nhóm phenyl, khi m bằng 0 thì X được chọn từ 
nhóm alkoxy có từ 1 đến 6 nguyên tử cacbon và nhóm phenoxy, Z là mạch chính của 
chất nền sắc ký silic dioxyt hoặc chất nền sắc ký polyme ưa nước, và q là số bằng với số 
phối tử được gắn vào mạch chính của silic dioxyt hoặc chất nền sắc ký polyme kỵ nước, 
với điều kiện là khi các môi trường sắc ký pha đảo có công thức như vậy không được 
gắn mũ bảo vệ bằng các nhóm kỵ nước thì X không phải là H khi m =1. 
Sáng chế cũng đề cập đến quy trình tạo ra các môi trường này và quy trình tách chất 
phân tích từ dung dịch chứa nó nhờ sử dụng các môi trường sắc ký pha đảo.  
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(86) PCT/CH2009/000342  26.10.2009 (87) WO2010/057322 27.05.2010 
(30) 08405282.8       19.11.2008 EP 
(71) COBIAX TECHNOLOGIES AG  (CH) 

Oberallmendstrasse 20A, CH-6301 Zug, Switzerland 
(72) STUCKLIN, Michael (CH), KRECOV, Dejan (HR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Kết cấu dạng tấm ứng lực trước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu dạng tấm ứng lực trước (10), cụ thể là kết cấu bê tông dạng 
tấm, được làm theo phương pháp đổ bê tông tại chỗ hoặc trong nhà máy đổ bê tông sẵn, 
trên hình chiếu bằng của bề mặt (11) của nó  bao gồm ít nhất một vùng kết cấu lỗ rỗng 
(20) với kết cấu lỗ rỗng (21) chứa đựng trong đó và ít nhất một vùng đỡ (30) để đỡ hoặc 
giữ kết cấu dạng tấm (10) không có kết cấu lỗ rỗng (21), cũng như kết cấu ứng lực (40) 
để gia cố kết cấu dạng tấm (10), mỗi kết cấu ứng lực được lắp đặt thông qua kết cấu 
dạng tấm (10) và tạo ra cấu trúc dạng mắt cáo (50), trong đó các miền riêng biệt (51) 
của cấu trúc này (50) tạo ra vùng kết cấu đỡ hoặc vùng kết cấu lỗ rỗng (20, 30) và miền 
tiếp giáp mặt bên (51) của cấu trúc dạng mắt cáo (50) tạo ra ít nhất một tấm đệm đỡ dài 
(60) liên kết các vùng đỡ riêng rẽ (30) với nhau và chứa trong hệ thống được gia cố, 
khác biệt ở chỗ, kết cấu ứng lực (40), trên hình chiếu cạnh của kết cấu dạng tấm (10), 
được lắp đặt trong kết cấu tấm dạng sóng (10) và đỡ ít nhất một hệ thống mắt cáo (90) 
của các thanh (91) có kết cấu lỗ rỗng (21) được cố định trong đó có chiều cao tương ứng 
tương thích với cấu trúc dạng sóng.  
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(86) PCT/FI2009/051005       17.12.2009 (87) WO 2010/070202 24.06.2010 
(30) 20080666       19.12.2008 FI 
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Riihitontuntie 7, FI-02200 Espoo, Finland 
(72) SAMUELSSON, Peter (SE), LILLE, Simon (SE), ANDERSSON,Jan-Olof (SE), 

LILJAS, Mats (SE), SCHEDIN, Erik (SE), JOHANSSON, Pelle (SE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thép không gỉ feric-austenic 

  (57)     Sáng chế đê cập đến thép không gỉ pha kép có vi cấu trúc austenie-ferit với ferit chiếm 
lượng từ 35 tới 65% thể tích, ưu tiên là chiếm lượng từ 40 tới 60% thể tích và có tính hàn 
tốt, khả năng chống chịu ăn mòn cao và tính dễ gia công nóng tốt. Thép chứa 0,005-
0,04% trọng lượng cacbon, 0,2-0,7% trọng lượng silic, 2,5-5% trọng lượng mangan, 23-
27% trọng lượng crom, 2,5-5% trọng lượng niken, 0,5-2,5% trọng lượng molipđen, 0,2-
0,35% trọng lượng nitơ, 0,1 -1,0% trọng lượng đồng, tùy chọn ít hơn 1% trọng lượng 
vonfam, ít hơn 0,0030% khối một trong nhiều nguyên tố thuộc nhóm chứa bo và canxi, 
ít hơn 0,1% trọng lượng xeri, ít hơn 0,04% trọng lượng nhôm, ít hơn 0,010% trọng 
lượng lưu huỳnh và các tạp chất phụ trong sắt.  
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61/154,954      24.02.2009 US 
(71) ELI LILLY AND COMPANY  (US) 

Lilly Corporate Center, City of Indianapolis, State of Indiana 46285, United States of 
America 

(72) COATES, David, Andrew (US), DE DIOS MAGANA, Alfonso (ES), DE PRADO 
GONZALES, Ana (ES), DEL PRADO CATALINA, Miriam Filadelfa (ES), GARCIA 
PAREDES, Maria, Cristina (ES), GELBERT, Lawrence, Mark (US), KNOBELOCH, 
John, Monte (US), MARTIN DE LA NAVA, Eva, Maria (ES), MARTIN ORTEGA 
FINGER, Maria, Dolores (ES), MARTINEZ PEREZ, Jose, Antonio (ES), MATEO 
HERRANZ, Ana, Isabel (ES), PEREZ MARTINEZ, Carlos (ES), SANCHEZ 
MARTINEZ, Concepcion (ES) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chất ức chế protein kinaza và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức (I):  
 

  
 
hoặc muối dược dụng của chúng. Các hợp chất này là hữu ích trong điều trị các bệnh 
tăng sinh tế bào, trong đó các biến số R1, R2, R3, R4, R5, Q, W, Y là như được xác 
định trong bản mô tả. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa các hợp chất này.  
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(11) 27543 
(21) 1-2011-01579 (51) 7 F02D 19/08, F02M 21/04 
(62) 1-2008-02381   
(22) 29.09.2008 (43) 26.09.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.09.2008 
(75) Bùi Văn Ga  (VN) 

Đại học Đà Nẵng 41 Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng 
(54) Hệ thống cung cấp nhiên liệu biogas cho động cơ tĩnh tại chạy 

bằng hai nhiên liệu biogas-diesel 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống cung cấp nhiên liệu biogas để chuyển đổi động cơ diesel 

thành động cơ tĩnh tại chạy bằng hai nhiên liệu biogas-diesel. Động cơ diesel này có hệ 
thống phun nhiên liệu của động cơ diesel với bộ điều tốc diesel và cơ cấu điều khiển chế 
độ tải của động cơ nguyên thủy được lắp thêm chốt hạn chế lượng phun diesel tối thiểu. 
Hệ thống cung cấp nhiên liệu biogas bao gồm một bộ điều tốc biogas kiểu quả văng cơ 
khi được dẫn động từ đầu ra của trục khuỷu của động cơ; một van tiết lưu biogas hình 
côn được mắc nối tiếp trên ống cấp biogas với kim hình côn được nối với càng điều 
khiển của bộ điều tốc biogas sao cho tốc độ động cơ càng cao thì van tiết lưu biogas 
hình côn có xu hướng đóng càng nhỏ; một lò xo và một cơ cấu điều chỉnh sức căng lò xo 
được lắp vào càng điều khiển của bộ điều tốc biogas sao cho sức căng của lò xo luôn kéo 
van tiết lưu biogas hình côn về vị trí mở to ra; một van biogas tổng được lắp ở đầu vào 
của van tiết lưu biogas hình côn. Nhờ hệ thống cung cấp nhiên liệu biogas này động cơ 
diesel truyền thống có thể chuyển thành động cơ tĩnh tại chạy bằng hai nhiên liệu 
biogas-diesel với mức độ ổn định tốc độ cao ở các chế độ tải khác nhau.  
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(30) 08170490.0       02.12.2008 EP 

61/193,471       02.12.2008 US 
(71) PURAC BIOCHEM BV  (NL) 

Arkelsedijk 46, NL-4206 AC Gorinchem, The Netherlands 
(72) VAN KRIEKEN, Jan (NL), VAN BREUGEL, Jan (NL) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình điều chế muối suxinat hóa trị một 

  (57)     Sáng đề cập đến quy trình điều chế muối suxmat hóa trị một bao gồm các bước:  
a) lên men nguồn carbohyđrat thành axit suxinic bằng vi sinh vật,  
b) bổ sung hyđroxit, cacbonat và/hoặc hyđrocacbonat kim loại kiềm thổ, kim loại kiềm 
thổ này là canxi hoặc magie, làm chất trung hòa trong suốt quá trình lên men trong điều 
kiện hình thành môi trường nước chứa canxi suxinat hoặc magie suxinat,  
c) cho muối suxinat kim loại kiềm thổ trong môi trường nước phản ứng với bazơ 
hyđroxit, cacbonat và/hoặc hyđrocacbonat hóa trị một để tạo ra hyđroxit, cacbonat 
và/hoặc hyđrocacbonat kim loại kiềm thổ và muối suxinat hóa trị một, 
d) tách muối suxinat hóa trị một ra khỏi hyđroxit, cacbonat và/hoặc hyđrocacbonat kim 
loại kiềm thổ,  
e) tái tuần hoàn hyđroxit, cacbonat và/hoặc hyđrocacbonat kim loại kiềm thổ trở lại 
bước b.  
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(86) PCT/EP2009/008243 19.11.2009 (87) WO2010/057639 27.05.2010 
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(72) Mariano COLLURA (IT) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) ống chuyên của gàu múc dùng cho thiết bị đúc kim loại lỏng  

  (57)     Sáng chế đề cập tới ống chuyên (10) của gàu múc để đúc kim loại lỏng, bao gồm kênh 
dẫn (11) mà kim loại lỏng có thể chảy dọc theo trục của ống, và áo kim loại (17) nằm ở 
phần đầu của ống chuyên tương ứng với đầu của kênh dẫn, khác biệt ở chỗ áo (17) bao 
gồm ít nhất một đai (18) có độ dày lớn hơn hoặc bằng 10 mm, tốt hơn là bằng 14 mm, 
và ống chuyên (10) có phương tiện gá (20) để kết nối với phương tiện dẫn động, phương 
tiện gá này được tạo ra trên áo (17), cụ thể là trên đai (18). Ngoài ra, sáng chế cũng đề 
cập tới phương pháp sản xuất ống chuyên này.  

 
  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
303 

(11) 27546 
(21) 1-2011-01593 (51) 7 C07D  473/34, A61K  31/52, A61P  

25/04 
(22) 09.12.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/US2009/067249  09.12.2009 (87) WO2010/080306 15.07.2010 
(30) 61/138,589       18.12.2008 US 
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Patrick (GB), TIDWELL, Michael, Wade (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất purin và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất purin có công thức (I):  
 

  
 
hợp chất này là hữu ích để trong điều trị đau. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa 
hợp chất purin này.  
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(US), MYERS, Steven, Scott (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất aminopyrazol và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)   Sáng chế đề cập đến hợp chất aminopyrazol, hoặc muối dược dụng của nó hoặc solvat 

của muối, ức chế protein kinaza Chk1 và hữu ích trong điều trị bệnh ung thư.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất pyrimidin được thế và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung (1)  
 

  
 
trong đó  
A, B, X, từ R1 đến R3 như được xác định theo điểm 1 yêu cầu bảo hộ, thích hợp để điều 
trị bệnh đặc trưng bởi quá trình tăng sinh tế bào quá mức hoặc bất thường và dược phẩm 
chứa hợp chất này.  
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(72) Joachim GRIMM (DE), Michael LAUSTER (DE), Philip SCHRAMEK (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Đồ trang sức và quy trình chế tạo đồ trang sức này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ trang sức có dãy lớp bên ngoài chứa kim loại quý. Sáng chế còn 
đề cập đến quy trình phủ thích hợp cho mục đích này. Dãy lớp này khác biệt ở chỗ lớp 
dưới cùng chứa paladi được tiếp theo bởi hợp kim lắng phủ điện hoá của ruteni và một 
nguyên tố thuộc nhóm gồm platin và rhodi.  
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Zeolit Y siêu ổn định và quy trình sản xuất nó 

  (57)    Sáng chế đề cập đến zeolit USY được điều chế bằng cách xử lý zeolit USY dưới các điều 
kiện thủy nhiệt sau khi tạo ra zeolit USY từ zeolite Y đã qua trao đổi amoni đã xử lý 
nhiệt, ví dụ, bằng cách nung nóng. Khi sáng chế được sử dụng trong xúc tác FCC, có thể 
cải thiện đáng kể hoạt tính và độ chọn lọc trong cracking có xúc tác tầng sôi (FCC), so 
sánh với các xúc tác FCC chứa zeolit USY thông thường. Quy trình được sử dụng để tạo 
ra các đối tượng sáng chế là có hiệu suất cao và bao gồm xử lý zeolit USY trong dung 
dịch trao đổi ion dưới các điều kiện thủy nhiệt được đề cập ở trên. Bề mặt của zeolit 
USY thu được có tỷ lệ mol của nhôm ôxit trên silic điôxit là cao hơn như được thấy trong 
zeolit USY lớn và có cấu trúc đồng nhất như được thấy trong hình ảnh SEM và TEM.  
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(54) Phương pháp và thiết bị sản xuất các bao bì được làm mỏng 

kiểu thùng đựng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị sản xuất các bao bì được làm mỏng kiểu 

thùng dựng. Vật liệu kiểu mảnh vải làm bằng composit bao gồm ít nhất một lớp bìa các 
tông và ít nhất một lớp chất dẻo được gập lại, được tạo mối ghép kín và được chia thành 
nhiều phần, mỗi phần tạo thành thùng đựng. Mối ghép kín được tạo trước khi chia vật 
liệu kiểu mảnh vải thành các phân riêng biệt.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp lắp các cấu kiện mặt chính lên tòa nhà nhiều 

tầng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp lắp các cấu kiện mặt chính (12,12b-c) trên tòa nhà 

nhiều tầng bằng hệ thống định hình bao gồm loại thứ nhất của khung định hình thẳng 
đứng (1a-d) có khe hở kéo dài dọc theo đường trực dọc của khung định hình, và phần 
trong của khe hở được tạo kết cấu để tiếp nhận mép của cấu kiện mặt chính thứ nhất và 
phần ngoài của khe hở được tạo kết cấu để tiếp nhận và đỡ loại thứ hai của khung định 
hình thẳng đứng, có rãnh kéo dài dọc theo đường trục dọc của khung định hình và được 
tạo kết cấu để tiếp nhận và đỡ mép của cấu kiện mặt chính thứ hai. Phương pháp này bao 
gồm các bước: a) lắp hai khung định hình thẳng đứng (1a-b) của loại thứ nhất ở sàn thứ 
hai của tòa nhà sao cho các khe hở nằm hướng vào nhau, và bên trên các khung định 
hình (1c-d) thuộc loại thứ nhất và loại thứ hai được lắp trước trên sàn, b) vận chuyển cấu 
kiện mặt chính (12), được dẫn hướng bởi các rãnh của các khung định hình được lắp trên 
sàn thứ nhất cho tới khi nó tới các khung định hình thẳng đứng được lắp trên sàn thứ hai, 
c) đưa cấu kiện mặt chính vào trong phần ngoài của các khe hở của các khung định hình 
thẳng đứng được lắp trên sàn thứ hai, d) liên tục vận chuyển cấu kiện mặt chính, được 
dẫn hướng bởi phần ngoài của các khe hở tới vị trí lắp, e) đẩy cấu kiện mặt chính từ 
phần ngoài của các khe hở tới phần trong của các khe hở, f) lắp cấu kiện mặt chính vào 
tòa nhà, và g) lồng các khung định hình thẳng đứng của loại thứ hai vào trong phần 
ngoài của các khe hở.  
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(54) Dây hàn lõi trợ dung bằng thép không gỉ dùng để hàn tấm 

thép mạ kẽm và phương pháp hàn hồ quang tấm thép mạ kẽm sử 
dụng dây hàn này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dây hàn lõi trợ dung bằng thép không gỉ dùng để hàn tấm thép mạ 
kẽm để tạo ra vùng hàn mà không có sự rạn nút do giòn của kẽm xuất hiện và sức chịu 
ăn mòn và độ dẻo cao và hiệu quả gia công hàn tốt và phương pháp hàn sử dụng dây hàn 
này, dây hàn khác biệt ở chỗ, tổng lượng các nguyên tố dưới dạng các kim loại hoặc các 
phần hợp kim trong vỏ bọc và chất trợ dung, tính theo % khối lượng so với tổng lượng 
dây hàn, là: C : 0,01 đến 0,05%, Si:0,1 đến 1,5% Mn: 0,5 đến 3,0%, Ni: 7,0 đến 10,0%, 
và Cr: 26,0 đến 30,0%, giá trị F nằm trong khoảng từ 30 đến 50, ngoài ra, dây còn chứa, 
chẳng hạn như tác nhân tạo xỉ, trong chất trợ dung, tính theo % khối lượng so với tổng 
khối lượng dây, TiO2: 3,8 đến 6,8% SiO2: 1,8 đến 3,2%, ZrO2: 1-3% hoặc thấp hơn, và 
Al2O3: 0,5% hoặc thấp hơn, tổng lượng tác nhân tạo xỉ này và tác nhân tạo xỉ khác nằm 
trong khoảng từ 7,5 đến 10,5%, ngoài ra, TiO2 thỏa mãn, tính theo % khối lượng ứng với 
tổng khối lượng các tác nhân tạo xỉ, bằng : 50 đến 65%, và phần còn lại của vỏ bọc và 
chất trợ dung là Fe và các tạp chất khác.  
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(54) Hợp chất chứa lưu huỳnh, chế phẩm kiểm soát loài gây hại 

chân đốt chứa hợp chất này và phương pháp kiểm soát loài 
gây hại chân đốt  

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất chứa lưu huỳnh có hiệu quả kiểm soát đối với các loài gây 
hại chân đốt có công thức (I):  
 

  
 
trong đó m là 1, 2 hoặc 3 ; n là 0, 1 hoặc 2; A là nhóm C2-C10 floalkyl tùy ý được thế; 
R1 là nhóm C1-C4 hydrocacbon chuỗi tùy ý được halogen hóa, nguyên tử halogen, hoặc 
nguyên tử hydro; R2 là nhóm C1-C4 hydrocacbon chuỗi tùy ý được halogen hóa, v.v . . . ; R3 
và R4 độc lập là nhóm C1-C4 hydrocacbon chuỗi tùy ý được halogen hóa, v.v...; X là 
nguyên tử oxy, nguyên tử lưu huỳnh, -SO-, hoặc - SO2 -; R5 là nhóm C1-C4 
hydrocacbon chuỗi tùy ý được halogen hóa, v.v...  
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(54) Hợp chất lưu huỳnh hữu cơ chứa halogen, chế phẩm kiểm soát 

loài gây hại chân đốt chứa hợp chất này và phương pháp kiểm 
soát loài gây hại chân đốt  

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất lưu huỳnh hữu cơ chứa halogen có hiệu quả kiểm soát đối 
với các loài gây hại chân đốt có công thức (I): 

 

  
 

trong đó m là 0, 1 hoặc 2; n là 0, 1 hoặc 2; A là nhóm dị vòng no có từ 3 đến 8 cạnh tùy 
ý được thế; Q là nguyên tử flo hoặc nhóm C1-C5 haloalkyl có ít nhất 1 nguyên tử flo; 
R1, R1a và R3 độc lập là nhóm C1-C4 hydrocacbon chuỗi tùy ý được halogen hóa, v.v...; 
R2, R2a và R4 độc lập là nhóm C1-C4 hydrocacbon chuỗi tùy ý được halogen hóa, v.v...   
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm oxycođon hyđroclorua có nồng độ 14-

hyđroxycođeinon nhỏ hơn 25ppm 
  (57)    Sáng chế đề xuất quy trình điều chế chế phẩm oxycođon hyđroclorua có nồng độ 14-

hyđroxycođeinon nhỏ hơn 25ppm.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm làm mềm vải và phương pháp điều chế 

  (57)    Sáng chế đề xuất chế phẩm làm mềm vải, bao gồm tác nhân làm mềm vải, là một hoặc 
nhiều hợp chất muối amoni este bậc bốn, gồm hỗn hợp gồm các thành phần muối amoni 
mono-, đi- và tri-este bậc bốn, trong đó lượng muối amoni đieste bậc bốn chiếm lớn hơn 
khoảng 40% trọng lượng, và lượng muối amoni trieste bậc bốn là nhỏ hơn khoảng 20% 
trọng lượng tính theo tổng trọng lượng của các muối amoni este bậc bốn. Chế phẩm này 
chứa muối amoni đieste bậc bốn với hàm lượng cao, và muối amoni trieste bậc bốn với 
hàm lượng thấp.  
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(54) Cơ cấu cố định để giữ một đầu bộ phận của cối xay gió 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cơ cấu cố định dùng để gắn phần đầu (6, 8, 10, 12) của bộ phận, 
như là phần tháp tuabin gió, cánh hoặc trục quay của tuabin gió (gọi là bộ phận). Đặc 
biệt đối với bộ phận (2, 2') bao gồm mặt bích (40) tại phần đầu. Cho đến nay, các cơ cấu 
cố định thông dụng dùng để gắn cố định bằng việc xiết chặt các bu lông thông thường, 
xuyên qua các lỗ trong cơ cấu cố định và mặt bích. Trong thực tế, để có thể kẹp và có 
thể bù trừ đối với các kiểu lỗ khác nhau trên mặt bích, có nhiều cơ cấu cố định đã được 
phát triển khác nhau cùng với khả năng bù trừ sự xê dịch của các lỗ trên cơ cấu cố định, 
điều này dẫn tới việc lắp ráp rất chậm đối với các bộ gã đã biết, cũng như không có khả 
năng sử dụng các cơ cấu cố định đã biết cho tất cả các lỗ và các loại mặt bích khác nhau. 
Sáng chế đề xuất giải pháp cho vấn đề nêu trên bằng cơ cấu cố định (4), nó cho phép gắn 
chặt đầu của thành phần với mặt bích, liên quan đến đường kính của mặt bích và kiểu lỗ 
xuyên, và nó cũng cho lắp đặt nhanh hơn. Hơn nữa, cơ cấu cố định có khả năng kẹp của 
đầu mặt bích với phần khung thẳng đứng (16, 116), và chi tiết liên kết (80) tạo khả năng 
liên kết ổn định giữa dầm (14, 36) với phần khung đứng.  
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Bơm tiêm thủy tinh có kim tiêm thụt vào được 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bơm tiêm, đặc biệt ưu tiên để sử dụng làm bơm tiêm nạp thuốc sẵn, 
có kim tiêm thụt vào được và khác biệt ở chỗ khoang chứa chất lỏng có thể tích thay đổi 
được, khoang chứa chất lỏng này còn được tạo bởi các mặt làm bằng thủy tinh hoặc vật 
liệu đàn hồi, và không làm bằng nhựa, và bơm tiêm không có bộ phận thủy tinh tiếp xúc 
trực tiếp với bộ phận thủy tinh khác.  
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(72) HUA, Youwei (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống và phương pháp truyền dữ liệu ngang hàng 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống và phương pháp truyền dữ liệu P2P. Phương pháp này được áp 
dụng để truyền dữ liệu giữa thiết bị gửi với thiết bị nhận thông qua các kênh mạng, 
phương pháp này bao gồm các bước: phân vùng, bởi thiết bị gửi, dữ liệu cần truyền theo 
đơn vị phân vùng định trước, và gửi dữ liệu đã được phân vùng đến thiết bị nhận qua các 
kênh mạng; kiểm tra, bởi thiết bị nhận, dữ liệu đã được phân vùng.  
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(72) CIGLER, Petr (CZ) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm dạng lỏng chứa dẫn xuất phosphoric hoặc 

thiophosphoric triamit 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dạng lỏng chứa dẫn xuất phosphoric hoặc thiophosphoric 

triamit và dung môi thích hợp được chọn từ nhóm ban gồm este của axithyđroxy, rượu dị 
vòng và các dẫn xuất của nó, este của axit carbonic mạch vòng và este của axit 
đicarboxy, hỗn hợp này tùy ý còn chứa ete glycol và các chất bổ trợ.  
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174 avenue de France F-75013 Paris, France 
(72) GAO, Zhongli (US), HARTUNG, Ryan (US), STEFANY, David (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất tetrahydropyran spiro pyrolidinon và piperidin 

được thế và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến dãy hợp chất N-phenyl-bipyrolidin carboxamit được thế có công 

thức (I), trong đó R1, R2, m, n và p là như được mô tả trong bản mô tả. Cụ thể, các hợp 
chất theo sáng chế là chất điều biến thụ thể H3 và do đó, các hợp chất này là hữu hiệu 
dùng làm tác nhân dược, đặc biệt trong việc điều trị và/hoặc ngăn ngừa các bệnh được 
điều biến bởi thụ thể H3 bao gồm các bệnh liên quan đến hệ thần kinh trung ương. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp điều chế hợp chất N-phenyl-bipyrolidin 
carboxamit được thế và chất trung gian của nó.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Lá đồng dùng làm mạch in và vật liệu mạch in dạng lớp thu 

được từ lá đồng này 
  (57)    Sáng chế đề xuất lá đồng dùng làm mạch in có lớp hợp kim ba thành phần kết tủa điện 

phân gồm đồng, coban và niken được tạo ra trên bề mặt lá đồng, trong đó lớp kết tủa 
điện phân chứa các hạt dạng nhánh cây phát triển trên bề mặt lá đồng, và toàn bộ bề mặt 
lá đồng được phủ bởi các hạt có diện tích khi nhìn từ trên bề mặt lá đồng xuống nằm 
trong khoảng từ 0,1 đến 0,5μm2 với mật độ bằng hoặc thấp hơn 1000 hạt/10000àm2, các 
hạt có diện tích lớn hơn 0,5 μm2, với mật độ bằng hoặc thấp hơn 100 hạt/10000àm2, và 
phần còn lại là các hạt có diện tích nhỏ hơn 0,1μm2. Hiện tượng các hạt tạo nhám có 
dạng nhánh cây trong bước xử lý tạo nhám trên cơ sở mạ hợp kim đồng-coban-niken bị 
rời ra khỏi bề mặt lá đồng được ngăn ngừa, nhờ đó ngăn ngừa hiện tượng rụng bột cũng 
như xử lý không đều. Sáng chế còn đề xuất vật liệu mạch in dạng lớp thu được từ lá 
đồng này.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Nồi hơi và phương pháp nấu thực phẩm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nồi hơi và phương pháp nấu thực phẩm để cải thiện vẻ bên ngoài và 
giảm sự hao hụt sản lượng của thực phẩm. Nồi hơi theo sáng chế bao gồm vùng nấu 
nhiệt độ thấp, tại đó không khí trộn với hơi nước được phun dọc theo đường đối lưu tuần 
hoàn giao với thực phẩm; vùng này nối tiếp với vùng nấu nhiệt độ cao, tại đó có cửa xả 
hơi nước thứ hai được bố trí gần sát với băng chuyền để dẫn hướng hơi vào trong thực 
phẩm. Thực phẩm nằm trên đai chuyền đục lỗ được vận chuyển theo băng chuyền qua cả 
hai vùng nấu nêu trên. Nhiệt độ trong vùng nấu nhiệt độ cao lớn hơn nhiệt độ trong vùng 
nấu nhiệt độ thấp và nhỏ hơn hoặc bằng 100oC.  
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(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Hệ thống phun nhiên liệu của động cơ đốt trong dùng cho xe 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống phun nhiên liệu của động cơ đốt trong dùng cho xe nhằm 
cho phép điều khiển sao cho thu được tỷ lệ không khí/nhiên liệu thích hợp khi van nhánh 
dùng để điều khiển tốc độ dòng không khí nạp được dẫn trong đường nhánh không qua 
van tiết lưu để tăng tốc độ dòng không khí nạp trong hệ thống phun nhiên liệu của động 
cơ đốt trong dùng cho xe, hệ thống này cho phép quy định lượng phun nhiên liệu cơ bản 
để làm cho tỷ lệ không khí/nhiên liệu đạt đến tỷ lệ không khí/nhiên liệu đích dựa trên độ 
mở của van tiết lưu và thực hiện việc điều khiển phun nhiên liệu thành lượng phun nhiên 
liệu có được bằng cách hiệu chỉnh lượng phun nhiên liệu cơ bản với trị số tìm được theo 
trị số đo được bởi cảm biến ôxy.  
Để đạt được mục đích nêu trên, cụm điều khiển hiệu chỉnh lượng phun nhiên liệu sử 
dụng trị số tìm được thứ nhất là độ mở van tiết lưu khi không khí nạp đi qua van tiết lưu 
và hiệu chỉnh lượng phun nhiên liệu nhờ sử dụng trị số tìm được thứ hai không liên quan 
đến độ mở van tiết lưu khi không khí được dẫn trong đường nhánh.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Chất ức chế bổ thể để điều trị bệnh thị giác 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất ức chế bổ thể để điều trị rối loạn thị giác, cụ thể là chất ức chế 
con đường nhánh. Các rối loạn thị giác bao gồm thoái hoá điểm vàng do tuổi tác, bệnh 
võng mạc do tiểu đường, tạo mạch trong mắt. Sáng chế cũng đề xuất dược phẩm chứa 
kháng thể kháng yếu tố D ở dạng kháng thể nguyên vẹn, mảnh Fab hoặc kháng thể một 
vùng. Các chất ức chế thành phần bổ thể khác hữu dụng theo sáng chế bao gồm yếu tố H 
hoặc các chất ức chế chặn quá trình hoạt động của properdin, yếu tố B, yếu tố Ba, hoặc 
yếu tố Bb, C2, C2a, C3a, C5, C5a, C5b, C6, C7, C8, C9 hoặc C5b-9.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống truyền thông và thiết bị trạm di động 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền thông, thiết bị trạm gốc, thiết bị trạm di động, và 
phương pháp truyền thông, mà nó đáp ứng hữu hiệu việc quản lý thông tin cho các thiết 
bị đặt được giữ trong các thiết bị trạm gốc và các thiết bị trạm di động trong hệ thống 
bao gồm các sóng mang thành phần. Hệ thống truyền thông di động được kết cấu từ 
thiết bị trạm gốc và thiết bị trạm di động quản lý thông tin hệ thống của một hoặc nhiều 
các sóng mang thành phần nhờ xử lý độ rộng phổ lựa chọn từ chuỗi hệ thống. Khi sóng 
mang thành phần được bổ sung tới thiết bị trạm di động, hệ thống áp dụng thông tin hệ 
thống thuộc về các sóng mang thành phần đã được kết nối với hệ thống tới sóng mang 
thành phần được bổ sung vào đó.  
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(72) SHEARD, William, G. (US), CHEN, Linfeng (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hỗn hợp chứa polyme từ propylen và quy trình sản xuất 

chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp polyme từ propylen và quy trình sản xuất chúng. Quy trình 

polyme hoá bằng hỗn hợp chất xúc tác theo sáng chế tạo ra polyme từ propylen có độ 
cứng cải thiện.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hỗn hợp chất xúc tác chính gồm chất cho điện tử nội đieste 

thơm 1,2-phenylen được thế để dùng cho quy trình sản xuất 
polyme trên cơ sở olefin 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hỗn hợp chất xúc tác chính có chất cho điện tử nội bao gồm đieste 
thơm phenylen được thế và tuỳ ý hợp phần cho điện tử. Hệ xúc tác Ziegler- Natta chứa 
hỗn hợp chất xúc tác chính theo sáng chế có hoạt tính cao và tạo ra olefin trên cơ sở 
propylen có phân bố trọng lượng phân tử rộng.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
327 

(11) 27570 
(21) 1-2011-01693 (51) 7 C08F 4/646, 10/00 
(22) 29.12.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/US2009/069693   29.12.2009 (87) WO2010/078330 08.07.2010 
(30) 61/141,170        29.12.2008 US 
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC  (US) 

2040 Dow Center, Midland, MI 48674, United States of America 
(72) COALTER Joseph N. III (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hỗn hợp chất xúc tác có chất cho điện tử ngoại trên cơ sở 

phospho 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hỗn hợp chất xúc tác có chất cho điện tử ngoại bao gồm một hoặc 

nhiều hợp chất sau: phosphit, phosphonit, pyrophosphit, và/hoặc điphosphazan. Hỗn hợp 
chất xúc tác Ziegler-Natta chứa chất cho điện tử ngoại có hoạt tính mạnh và tạo ra các 
olefin trên cơ sở propylen có tính đẳng cấu cao và tốc độ dòng nóng chảy cao.  
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(30) 2005-325300     09.11.2005 JP 

60/738,562     22.11.2005 US 
2006-188458     07.07.2006 JP 
60/807,831     20.07.2006 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.06.2011 
(71) AJINOMOTO CO., INC.  (JP) 

15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8315, Japan 
(72) Takeaki OHSU (JP), Sen TAKESHITA (JP), Yuzuru ETO (JP), Yusuke AMINO (JP), 

Naohiro MIYAMURA (JP), Tomohiko YAMANAKA (JP), Hiroaki NAGASAKI (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tác nhân tạo ra kokumi 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp chọn lọc hợp chất tạo ra kokumi, trong đó sử dụng 
hoạt tính thụ thể canxi làm chỉ số đánh giá, tác nhân tạo ra kokumi bao gồm hợp chất 
tạo ra kokumi thu được từ phương pháp chọn lọc có vai trò là một thành phần hoạt tính, 
phương pháp sản xuất thực phẩm hay đồ uống như thức ăn, gia vị, đồ uống được tạo ra 
với kokumi, và thực phẩm hay đồ uống được tạo ra với kokumi.  
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(11) 27572 
(21) 1-2011-01697 (51) 7 A01H  5/00 
(22) 14.12.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/US2009/067873 14.12.2009 (87) WO 2010/077816 08.07.2010 
(30) 61/122,885       16.12.2008 US 
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  (CH) 

215 Schwarzwaldallee, CH-4058 Basel, Switzerland 
(72) DE FRAMOD, Annick Jeanne (US), MEGHJI, Moez Rajabali (US), NEW, Stephen 

(US), PRAIRIE, Anna Underwood (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Dòng ngô 5307 

  (57)     Một dòng ngô chuyển gien mới gọi là 5307 được bộc lộ. Sáng chế liên quan đến trình tự 
DNA của cấu trúc tái tổ hợp được chèn vào bộ gien ngô và các trình tự bộ gien bao 
quanh điểm chèn mà kết quả thu được là dòng 5307. Sáng chế còn liên quan đến các thí 
nghiệm để phát hiện sự có mặt của các trình tự DNA của dòng 5307, đến cây ngô và hạt 
ngô mang kiểu gien này và đến các phương pháp để tạo ra một cây ngô bằng cách lai 
chéo một cây ngô mang kiểu gien dòng 5307 với chính nó hoặc với một dòng ngô khác.  
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(11) 27573 
(21) 1-2011-01701 (51) 7 B22D  11/10,  41/00,  41/08 
(22) 30.11.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/EP2009/008512  30.11.2009 (87) WO2010/063431 10.06.2010 
(30) 08170497.5       02.12.2008 EP 
(71) FOSECO INTERNATIONAL LTD.  (GB) 

1 Midland Way, Central Park, Barlborough Links, Derbyshire, S43 4XA, United 
Kingdom 

(72) Thomas WAGNER (DE), Karsten LANGNER (DE) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Tấm đệm của gàu chuyên 

  (57)    Sáng chế đề cập tới tấm đệm (20), dùng trong gàu chuyên dạng hình chữ T (10), tấm 
đệm (20) bao gồm đế (21) có bề mặt đệm và thành bên ngoài (22) kéo dài lên trên từ bề 
mặt này và tạo ra khoảng trống bên trong có miệng trên (24) để tiếp nhận dòng kim loại 
nóng chảy, khoảng trống bên trong được thành ngăn (26) chia thành hai vùng (25a,25b), 
thành ngăn (26) này được trang bị ít nhất một đường dẫn (27) dành cho dòng kim loại 
nóng chảy. Tấm đệm theo sáng chế khác biệt ở chỗ thành ngăn (26) cao gấp ít nhất ba 
lần thành bên ngoài (22) và được làm nghiêng so với chiều thẳng đứng. Các tấm đệm do 
sáng chế đề xuất làm tăng độ đồng nhất của dòng đúc kim loại nóng chảy ra khỏi các 
cửa xả khác nhau của gàu chuyên dạng hình chữ T và khiến cho thời gian lưu của kim 
loại nóng chảy xả ra khỏi các cửa xả khác nhau của gàu chuyên bằng nhau hoặc gần 
bằng nhau. Tấm đệm theo sáng chế còn cho phép chuyển tiếp chất lượng kim loại một 
cách nhanh chóng khi thay gàu múc trong khi vẫn giữ được các ưu điểm của loại tấm 
đệm thông thường (nhũ hóa xỉ ở mức thấp).  
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(11) 27574 
(21) 1-2011-01702 (51) 7 E04H 6/06, 6/18 
(22) 30.06.2011 (43) 26.09.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.06.2011 
(75) 1. Nguyễn Quang Huy  (VN) 

Số 22 Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
2. Hà Huy Hưng  (VN) 
Tân Tiến, Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

(54) Thiết bị di chuyển ôtô 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị di chuyển ôtô bao gồm các bộ phận chính : khung  xe, giá 

quay, giá tịnh tiến dọc, giá tịnh tiến ngang. Giá tịnh tiến ngang nằm phía dưới cùng, giá 
này được liên kết động với giá tịnh tiến dọc bằng cụm con lăn, cho phép giá tịnh tiến 
dọc có thể tịnh tiến ngang qua lại trên giá tịnh tiến ngang. Giá tịnh tiến dọc cũng được 
liên kết động với giá quay nằm ở phía trên bằng một cụm con lăn, cho phép giá quay có 
thể tịnh tiến dọc qua lại trên giá tịnh tiến dọc. Và giá quay này lại liên kết động với 
khung đỡ xe nằm ở trên cùng bằng một cụm con lăn khác, cho phép khung đỡ xe có thể 
quay trên giá quay. Khung đỡ xe gồm vệt sau, vệt trước và khung giữa. Vệt trước và vệt 
sau được liên kết với khung giữa bằng các khớp xoay cho phép hai vệt có thể xoay 
quanh trục của nó. Thiết bị này được dẫn động nhờ các xi lanh thủy lực bao gồm các xi 
lanh nâng hạ, xi lanh tịnh tiến ngang, xi lanh tịnh tiến dọc và xi lanh quay.  
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(11) 27575 
(21) 1-2011-01707 (51) 7 C08L  23/10 
(22) 31.12.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/US2009/069896 31.12.2009 (87) WO2010/078480 08.07.2010 
(30) 61/141,959      31.12.2008 US 

61/141,902      31.12.2008 US 
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC  (US) 

2040 Dow Center Midland, MI 48674, United States of America 
(72) SHEARD William G. (US), CHEN Linfeng (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Copolyme bền va đập propylen, vật phẩm chứa copolyme bền 

va đập propylen và quy trình sản xuất copolyme này 
  (57)   Sáng chế đề xuất hỗn hợp copolyme bền va đập propylen, vật phẩm chứa hỗn hợp 

copolyme bền va đập propylen và quy trình sản xuất hỗn hợp copolyme này. Quá trình 
trùng hợp bằng hỗn hợp chất xúc tác được cải thiện tạo ra copolyme bền va đập propylen 
có lưu lượng dòng chảy cao và hàm lượng các chất dễ bay hơi thấp.  
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(11) 27576 
(21) 1-2011-01708 (51) 7 C08F  210/06 
(22) 31.12.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/US2009/069895 31.12.2009 (87) WO2010/078479 08.07.2010 
(30) 61/141,902      31.12.2008 US 

61/141,959      31.12.2008 US 
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC  (US) 

2040 Dow Center Midland, MI 48674, United States of America 
(72) SHEARD William G. (US), BAUGH Daniel W. (US), MARTIN Peter S (US), CHEN 

Linfeng (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hỗn hợp copolyme propylen ngẫu nhiên, vật phẩm chứa hỗn 

hợp copolyme propylen ngẫu nhiên và quy trình sản xuất hỗn 
hợp copolyme này 

  (57)   Sáng chế đề xuất hỗn hợp copolyme propylen/α-olefin ngẫu nhiên, vật phẩm chứa hỗn 
hợp copolyme propylen/α-olefin ngẫu nhiên và quy trình sản xuất copolyme này. Hỗn 
hơp theo sáng chế chứa copolyme ngẫu nhiên của propylen và α-olefin. Quá trình trùng 
hợp bằng hỗn hợp chất xúc tác được cải thiện làm tăng sự phân bố trọng lượng phân tử 
của copolyme và làm tăng độ ngẫu nhiên của sự phân bố comonome để tạo ra các 
copolyme propylen/α-olefin ngẫu nhiên có độ cứng được cải thiện và/hoặc các đặc tính 
quang học được cải thiện.  
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(11) 27577 
(21) 1-2011-01709 (51) 7 C08F  110/06,  4/651 
(22) 31.12.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/US2009/069929 31.12.2009 (87) WO2010/078503 08.07.2010 
(30) 61/141,959      31.12.2008 US 

61/141,902      31.12.2008 US 
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC  (US) 

2040 Dow Center, Midland, MI 48674, United States of America 
(72) GONZALEZ Kelly A. (US), WILLIAMS Clark C. (US), CHEN Linfeng (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hỗn hợp chất xúc tác chính và quy trình điều chế hỗn hợp này

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế hỗn hợp chất xúc tác chính và polyme, tức là 
polyme trên cơ sở propylen, thu được từ quy trình này. Hỗn hợp chất xúc tác chính này 
có tác dụng làm tăng tính chọn lọc của chất xúc tác, và còn có tác dụng làm tăng mật độ 
thể tích của polyme thu được.  
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(11) 27578 
(21) 1-2011-01712 (51) 7 A61K  8/34, A61Q  11/00, A61K  

8/86 
(22) 07.12.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/EP2009/066506  07.12.2009 (87) WO 2010/076123 08.07.2010 
(30) 2720/MUM/2008       30.12.2008 IN 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) Rupesh Kumar AGARWAL (IN), Geraint Paul ROBERTS (GB), Geetanjali SINHA 

(IN), David William THORNTHWAITE (GB), Philip Christopher WATERFIELD 
(GB) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm kem đánh răng không đông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm kem đánh răng chứa polyetylenglycol có khả năng tạo ra 
hiệu quả làm ấm tương đối cao khi vệ sinh răng miệng, đồng thời duy trì tính ổn định 
của chế phẩm và không làm cho chế phẩm hoá cứng ở nhiệt độ dưới 0oC; và cho phép 
chất có hoạt tính tan trong nước có mặt trong chế phầm được hoà tan. Chế phẩm này 
chứa hỗn hợp chọn lọc gồm polyetylenglycol (hoặc dẫn xuất của nó) với lượng nằm 
trong khoảng từ 50% đến 65% trọng lượng, glyxerin với lượng nằm trong khoảng từ 
2,5% đến 15% trọng lượng và nước với lượng nằm trong khoảng từ 5% đến 7% trọng 
lượng.  
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(11) 27579 
(21) 1-2011-01720 (51) 7 E04G  11/48,  11/54,  19/00 
(22) 04.12.2008 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/AU2008/001792     04.12.2008 (87) WO 2010/063056 10.06.2010 
(75) WASYL ROSATI  (AU) 

12 Chorley Avenue, Cheltenham, New South Wales, 2119, Australia 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ khung dùng để đỡ ván khuôn bê tông và phương pháp tháo 

ván khuôn khỏi bề mặt bê tông đóng rắn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ khung được sử dụng cho ván khuôn để đỡ ván khuôn và để tháo 

ván khuôn khỏi bề mặt bê tông. Ván khuôn được cố định vào bộ khung sao cho độ cao 
mà ở đó ván khuôn được đỡ bởi khung có thể điều chỉnh được để di chuyển giữa ít nhất 
độ cao thứ nhất bên trên mặt sàn được chọn cho việc đổ bê tông, và độ cao thứ hai trong 
đó ván khuôn rời khỏi bê tông được đóng rắn (nghĩa là được tháo ra) hoặc không được 
đỡ bởi bộ khung. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp đỡ ván khuôn khi đổ bê tông 
cũng như phương pháp tháo ván khuôn sau khi bê tông được đổ.  
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(21) 1-2011-01722 (51) 7 C02F  3/28,  3/10 
(22) 02.12.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/JP2009/070219       02.12.2009 (87) WO 2010/064646 10.06.2010 
(30) 2008-308817       03.12.2008 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.07.2011 
(71) MEIDENSHA CORPORATION  (JP) 

1-1, Osaki 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0032 Japan 
(72) FUKUZAKI, Yasuhiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị xử lý nước thải 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý nước thải ứng dụng phương pháp xử lý nước thải sử 
dụng các hạt vi sinh, trong đó có thể ngăn ngừa sự thoát ra không mong muốn của các 
hạt vi sinh trong nước được xử lý, mà có thể gây ra bởi mảnh vụn của các hạt vi sinh, 
nhờ tách một cách hữu hiệu các bọt khí khỏi các hạt vi sinh được bám dính vào bọt khí 
và giảm thiểu sự tiếp xúc giữa các bọt khí và các hạt vi sinh, và có thể hoạt động dưới tải 
trọng lớn trong khi tạo ra chất lượng nước được xử lý ổn định mà không làm giảm hiệu 
quả xử lý nước thải. Thiết bị xử lý nước thải theo sáng chế bao gồm tấm xoắn ốc (3) 
được bố trí trong bể phản ứng (1). Các bọt khí (10) và các hạt vi sinh được bám dính vào 
bọt khí (12) chảy từ lớp cặn lắng (9) được đi lên cưỡng bức dọc theo bề mặt bên dưới 
của tấm xoắn ốc (3). Trong thời gian đi lên, khi các bọt khí (10) được tách khỏi các hạt 
vi sinh (11) do dòng chảy và sự tiếp xúc được tạo ra bởi các bọt khí (10) và lực va chạm 
do tiếp xúc với tấm xoắn ốc (3), các hạt vi sinh (11) trôi xuống dọc theo bề mặt bên trên 
của tấm xoắn ốc (3) và quay trở lại lớp cặn lắng (9) nằm ở phần bên dưới của bể phản 
ứng (1), và các hạt vi sinh (11) trong lớp cặn lắng (9) lại được hòa lẫn và tiếp xúc với 
nước thải (6) để tiếp tục quy trình xử lý phân hủy sinh học.  
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31/496, A61P  35/00, C07D  417/12 
(22) 01.12.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/JP2009/070447    01.12.2009 (87) WO2010/064722 10.06.2010 
(30) 2008-307581    02.12.2008 JP 

2009-125256    25.05.2009 JP 
(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED  (JP) 

1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045, Japan 
(72) OKANIWA, Masanori (JP), TAKAGI, Terufumi (JP), HIROSE, Masaaki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dẫn xuất benzothiazol dùng làm thuốc chống ung thư và 

thuốc chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dẫn xuất dị vòng ngưng tụ có hoạt tính ức chế Raf mạnh.  

Cụ thể, hợp chất này có công thức : 
 

  
 

trong đó mỗi một ký hiệu là như được xác định trong bản mô tả, hoặc muối của hợp chất 
này.  
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182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111 Japan 
(72) OGASAWARA, Yoshikazu (JP), ITO, Noriaki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị và phương pháp sản xuất vật dụng thấm hút 

  (57)     Sáng chế đề xuất tấm liền khối và chi tiết gia công được gắn một cách thích hợp với 
nhau. Thiết bị sản xuất vật dụng thấm hút bao gồm bộ phận quay, trong đó bộ phận này 
quay ở trạng thái mà nó đối diện với một mặt của tấm liền khối đang di chuyển, bộ phận 
quay này có bề mặt hình vòng cung để giữ chi tiết gia công, bộ phận này quay ở trạng 
thái mà ở đó chi tiết gia công được giữ trên bề mặt hình vòng cung; và bộ phận ép tiếp 
xúc với mặt kia của tấm liền khối khi chi tiết gia công đạt tới vị trí ép và ép tấm liền 
khối về phía bề mặt hình vòng cung, nhờ đó gắn tấm liền khối và chi tiết gia công với 
nhau.  
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(72) STINCHCOMB, Dan, T. (US), LIVENGOOD, Jill, A. (US), WIGGAN, O'Neil (CA), 

KINNEY, Richard (US), OSORIO, Jorge (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chế phẩm canh trường nuôi cấy virut, phương pháp làm tăng 

tốc độ phát triển của virut, phương pháp làm tăng kích cỡ 
mảng bám của canh trường nuôi cấy virut, phương pháp làm 
giảm thời gian trễ của quá trình phát triển và kít nuôi cấy 
virut 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp, chế phẩm để kích thích và/hoặc thúc đẩy sự phát triển 
của virut. Trong các phương án, phương pháp và chế phẩm theo sáng chế đề cập đến chế 
phẩm chứa copolyme để kích thích sự phát triển của virut, làm giảm thời gian trễ 
và/hoặc làm tăng kích cỡ mảng bám virut. Trong các phương án khác, phương pháp và 
chế phẩm theo sáng chế có thể kích thích sự phát triển của flavovirut, làm giảm sự trễ 
trong quá trình phát triển và/hoặc làm tăng kích cỡ mảng bám.  
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(72) RAJAN, Ramya (IN), WALTER, Harald (DE), STIERLI, Daniel (CH) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất pyrazol-4-N-alkoxycarboxamit làm chất diệt vi sinh 

vật 
  (57)     Hợp chất có công thức I  

 

  
 
trong đó các phần tử thế như được xác định ở điểm 1 yêu cầu bảo hộ, thích hợp để sử 
dụng làm chất diệt vi sinh vật.  

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
342 

(11) 27585 
(21) 1-2011-01741 (51) 7 A61K  8/34,  8/19,  8/37,  8/44,  8/49,  

8/73,  8/81,  8/84, A61Q  1/02,  
17/04,  19/00 

(22) 03.12.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/JP2009/070298     03.12.2009 (87) WO 2010/064678 10.06.2010 
(30) 2008-308876     03.12.2008 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.07.2011 
(71) SHISEIDO COMPANY, LTD.  (JP) 

5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8010, Japan 
(72) YOSHIMURA Masanori (JP), MATSUSHITA Yuji (JP), KUROSAWA Takafumi (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Mỹ phẩm dầu trong nước và phương pháp sản xuất mỹ phẩm 

này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến mỹ phẩm dầu trong nước có độ ổn định nhũ tương tốt. Mỹ phẩm 

dầu trong nước gồm (a) các hạt dầu dạng giọt nhỏ gồm thành phần dầu được nhũ hóa; 
(b) các hạt có cấu trúc hình cầu màng lipit hai lớp để ổn định các hạt dầu dạng giọt nhỏ; 
và (c) pha chứa nước chứa nước và rượu béo một lần có từ 1 đến 4 nguyên tử cacbon. 
Các hạt có cấu trúc hình cầu màng lipit hai lớp được tạo thành bởi chất amphiphil tùy ý 
tạo thành các hạt có cấu trúc hình cầu màng lipit hai lớp, và chúng được định vị trên bề 
mặt của các hạt dầu dạng giọt nhỏ. Chất amphiphil là dẫn xuất của dầu thầu dầu được 
hydro hóa polyoxyetylen được thể hiện bởi công thức (1) dưới đây, trong đó 
E=L+M+N+X+Y+Z và E là số mol cộng thêm trung bình của etylen oxit nằm trong 
khoảng từ 10 đến 20.  
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182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111 Japan 
(72) OGASAWARA, Yoshikazu (JP), ITO, Noriaki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp và thiết bị sản xuất thân ghép của chi tiết dạng 

tấm của vật dụng thấm hút 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất thân ghép của chi tiết dạng tấm của vật dụng 

thấm hút, phương pháp này bao gồm: giữ chi tiết dạng tấm thứ nhất (10) trên bề mặt giữ 
(53) của phần giữ (51); và phân phối và gắn chi tiết dạng tấm thứ nhất (10) từ bề mặt giữ 
(53) vào chi tiết dạng tấm thứ hai (20a, 24a). Chi tiết dạng tấm thứ nhất (10) có phần 
được phân phối trước và phần được phân phối sau trong lúc phân phối vào chi tiết dạng 
tấm thứ hai (20a, 24a), chi tiết dạng tấm thứ nhất (10) được giữ trên bề mặt giữ (53) nhờ 
không khi hút từ các lỗ (54) được tạo ra trên bề mặt giữ (53). Phần giữ (51) có ít nhất hai 
buồng hút (56) là buồng hút thứ nhất (56d) nối thông với các lỗ (54) hút phần được phân 
phối trước và buồng hút thứ hai (56u) nối thông với các lỗ (54) hút phần được phân phối 
sau. Chi tiết dạng tấm thứ nhất (10) được phân phối vào chi tiết dạng tấm thứ hai (20a, 
24a) ở trạng thái mà ở đó buồng hút thứ nhất (56d) và buồng hút thứ hai (56u) được 
ngăn để không cho phép không khí đi qua lẫn nhau.   
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm chứa lòng trắng trứng-chalcanthit dùng để ngăn 

ngừa hoặc điều trị bệnh ung thư 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng để ngăn ngừa và điều trị bệnh ung thư chứa lòng 

trắng trứng kết hợp với chalcanthit. Cụ thể là, sáng chế đề cập đến chế phẩm bao gồm 
riêng lòng trắng trứng khử độc kết hợp với chalcanthit, hoặc hỗn hợp của muối tre và 
lòng trắng trứng kết hợp với chalcanthit, trong đó phức hợp lòng trắng trứng kết hợp với 
chalcanthit này được điều chế bằng cách phối trộn lòng trắng trứng với chalcanthit, và 
phương pháp bào chế hợp chất này. Chế phẩm bao gồm lòng trắng trứng kết hợp với 
chalcanthit này cải thiện khả năng chống ung thư, và vì vậy có giá trị sử dụng trong bào 
chế dược phẩm để ngăn ngừa và điều trị bệnh ung thư và sản xuất thực phẩm chức năng.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất amin dạng vòng và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các hợp chất thấp phân tử có hoạt tính đối kháng thụ thể canxi, và 
là các hợp chất an toàn và có thể sử dụng qua đường miệng. Cụ thể,  sáng chế đề cập đến 
các hợp chất có công thức (I) hoặc các muối dược dụng của chúng  
 

  
 
[trong đó, các nhóm thế được xác định như sau : R1 và R2a, R2b: là nguyên tử hyđro, R3 là 
nhóm metyl, nhóm etyl, Z là nhóm cacboxy, Ar là nhóm phenyl, A là liên kết đơn, B là 
liên kết đơn, bằng 0 hoặc 1, m là số nguyên từ 0 đến 6.]  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đầu nối điều chỉnh cộng hưởng 

  (57)     Sáng chế đề xuất cụm đầu nối phù hợp để điều chỉnh tần số cộng hưởng của các cực mát 
được sử dụng kết hợp với các cực tín hiệu tốc độ dữ liệu cao. Các cực mát có thể được 
nối với cầu dẫn điện để các cực mát này có độ dài điện hiệu dụng tối đa định trước. Việc 
giảm độ dài điện hiệu dụng của cực mát có thể dịch chuyển các tần số cộng hưởng của 
đầu nối ra ngoài khoảng tần số hoạt động mà tại đó các tín hiệu được truyền.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Bộ ly hợp một chiều 

  (57)    Sáng chế đề cập tới bộ ly hợp một chiều (1) bao gồm trục ngoài (3), bi đũa (6), lò xo 
dạng dàn xếp (7), và tấm nắp che (9). Trục ngoài (3) được lắp quanh chi tiết trục (2). Các 
bi đũa (6) được bố trí theo hướng kính giữa chi tiết trục (2) và trục ngoài (3). Các lò xo 
dạng dàn xếp (7) được bố trí theo hướng kính giữa chi tiết trục (2) và trục ngoài (3) và có 
tác dụng tác dụng lực đẩy lên các bi đũa (6). Tấm nắp che (9) có thân chính tấm (91) và 
bộ phận đỡ (93). Thân chính tấm (91) được gắn chặt vào trục ngoài (3). Bộ phận đỡ (93) 
nhô ra theo hướng trục tâm từ thân chính tấm (91) và đỡ phần đầu thứ hai (72) của lò xo 
dạng dàn xếp (7) theo hướng đẩy mà theo đó lò xo dạng dàn xếp (7) đẩy tỳ lên bi đũa (6).  
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(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Chất ức chế pyridyloxyindol của thụ thể của nhân tố sinh 

trưởng nội mô mạch 2 và dược phẩm chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I), dược phẩm chứa hợp chất có công thức I 

để sử dụng trong điều trị các bệnh phụ thuộc protein kinaza, đặc biệt là các bệnh tăng 
sinh, như trong điều trị các bệnh khối u, bệnh tạo thành mạch mới của mắt. 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất 4-amino-4-oxobutanoyl peptit làm chất ức chế sự sao 

chép vi rút và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến 4-amino-4-oxobutanoyl peptit có công thức 1  

 

  
 
và muối dược dụng và hydrat của chúng. Các biến số R, R1, R6-R8, R16, R18, R19, M, n, T, 
Y, và Z dược xác định như trong bản mô tả. Các hợp chất có công thức I hữu dụng làm 
các chất kháng vi rút. Hợp chất 4-amino-4-oxobutanoyl peptit được xác định như trong 
bản mô tả là các chất ức chế hữu hiệu và/hoặc chọn lọc sự sao chép vi rút, đặc biệt là sự 
sao chép vi rút viêm gan C. Ngoài ra, sáng chế đề cập đến các dược phẩm chứa một hoặc 
nhiều 4-amino-4-oxobutanoyl peptit và một hoặc nhiều chất mang dược dụng. Các dược 
phẩm này có thể chứa 4-amino-4-oxobutanoyl peptit là hoạt chất duy nhất hoặc có thể 
chứa tổ hợp của 4-amino-4-oxobutanoyl peptit và một hoặc nhiều dược chất khác. Hợp 
chất theo sáng chế là hữu dụng trong việc điều trị bệnh nhiễm vi rút, bao gồm nhiễm vi 
rút viêm gan C ở động vật có vú.  
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(86) PCT/US2009/067507 10.12.2009 (87) WO2010/068761 17.06.2010 
(30) 61/121,378      10.12.2008 US 

61/226,323      17.07.2009 US 
(71) ACHILLION PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 

300 George Street, New Haven, Connecticut 06511, United States of America 
(72) PHADKE, Avinash (IN), WANG, Xiangzhu  (CN), PAIS, Godwin  (IN), 

HASHIMOTO, Akihiro (JP), GADHACHANDA, Venkat  (IN), CHEN, Dawei  (CN), 
AGARWAL, Atul (US), ZHANG, Suoming (CN), LIU, Cuixian (US), LI, Shouming 
(CN), DESHPANDE, Milind (US) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất tương tự 4-amino-4-oxobutanoyl peptit dạng vòng 

làm chất ức chế sự sao chép vi rút và dược phẩm chứa hợp chất 
này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các 4-amino-4-oxobutanoyl peptit và chất tương tự dạng  vòng của 
chúng có công thức I 
 

  
 
và các muối dược dụng của chúng.  
Các biến số được xác định như trong bản mô tả. Các hợp chất điển hình có công thức I là 
hữu dụng làm chất chống vi rút. Các hợp chất tương tự 4-amino-4- oxobutanoyl peptit 
dạng vòng được xác định như trong bản mô tả, là chất ức chế có hiệu và/hoặc chọn lọc 
quá trình sao chép của vi rút đặc biệt là quá trình sao chép của virut viêm gan C (HCV). 
Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa một hoặc nhiều hợp chất tương tự 4-amino-4-
oxobutanoyl peptit dạng vòng và một hoặc nhiều chất mang dược dụng. Các dược phẩm 
này có thể chứa hợp chất tương tự 4-amino-4-oxobutanoyl peptil dạng vòng làm hoạt 
chất duy nhất hoặc có thể chứa tổ hợp của hợp chất tương tự 4-amino-4- oxobutanoyl 
peptit dạng vòng và một hoặc nhiều dược chất khác. Các hợp chất theo sáng chế là hữu 
dụng trong việc điều trị bệnh nhiễm vi rút, bao gồm cả nhiễm HCV ở động vật có vú.   
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(72) CANGlANO, Stefano (IT), CARMINATI, Aronne (IT) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Tấm vật liệu hỗn hợp làm từ vữa xi măng với đặc tính trong 

suốt 
  (57)    Sáng chế đề cập đến tấm vật liệu tổng hợp làm từ vữa xi măng, đặc trưng ở chỗ, phần 

lớn các khe hở xuyên suốt qua hoàn toàn bề rộng của nó, mà mỗi khe hở được lấp đầy 
với vật liệu nhẹ trong suốt.  
Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất tấm vật liệu này.  
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KAWASUMI (JP), Yusuke TAKAISHI (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu lắp đèn pha 

  (57)     Mục đích của sáng chế là tăng độ bền của đèn pha. Để đạt được mục đích nêu trên, sáng 
chế đề xuất đèn pha (10) được trang bị bóng đèn (110), đế (112) và mặt kính (114). Bộ 
phận điều chỉnh trục quang (126) dùng để điều chỉnh trục quang của ánh sáng bức xạ 
truyền đến mặt kính (114) được trang bị cho đế (112) bằng cách thay đổi góc lắp mà mặt 
kính (114) và đế (112) được lắp vào thân xe và chốt xoay (140), thực hiện chức năng làm 
điểm tựa của góc lắp khi trục quang được điều chỉnh, được trang bị cho mặt kính (114). 
Do đó, tải trọng tác dụng lên mặt kính (114) và đế (112) có thể được phân tán.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Môđun mặt trời có mép bọc và phương pháp tạo nó 

  (57)    Sáng chế đề xuất môđun mặt trời bao gồm phần đỡ trước, phần đỡ sau và lớp hấp thụ. 
Môđun mặt trời này có thể được bọc khung bằng khung bọc.  
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(72) HEGEDUS, L¸szlã (HU), CZIBULA, L¸szlã (HU), JUHASZ, B¸lint (HU), NAGYNE 

BAGDY, Judit (HU), MARKOS, DÐnes (HU) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình điều chế muối hyđroclorua của etyl este của axit 

trans 4-amino-xyclohexyl axetic 
  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế muối hyđroclorua của hợp chất trans 4-amino- 

xyclohexil etyl axetat, trong đó quy trình này bao gồm các bước: a) hyđro hóa axit 4-
nitrophenyl axetic trong dung môi chứa H+ ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 40oC đến 
50oC với sự có mặt của Pd/C dưới áp suất quá áp nằm trong khoảng từ 0,1 bar (104 Pa) 
đến 0,6 bar (6x104 Pa), và  
b) hyđro hóa tiếp axit 4-aminophenyl axetic thu được trong bước a) ở nhiệt độ nằm trong 
khoảng từ 50oC đến 60oC dưới áp suất quá áp nằm trong khoảng từ 1 bar (105 pa) đến 4 
bar (4x 105pa), sau đó  
c) đun hồi lưu axit 4-aminoxyclohexđ axetic thu được trong bước b) trong thời gian từ 1 
đến 3 giờ trong clohyđric etanol, và nếu muốn, sau khi loại bỏ dung môi, thêm 
axetonitril vào phần cặn thu được và chưng cất loại hoàn toàn.  
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(72) Trần Quốc Thưởng (VN), Phạm Anh Tuấn (VN), Giang Thư (VN), Tô Vĩnh Cường  
(VN), Nguyễn Việt Hùng  (VN), Phạm Thị Hồng Chuyên  (VN) 

(54) Tràn xả lũ có mũi phun hai tầng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tràn xả lũ có mũi phun hai tầng phục vụ thiết kế và xây dựng công 

trình thủy lợi, thủy điện. Theo một khía cạnh của sáng chế tràn xả lũ có mũi phun hai 
tầng theo sáng chế bao gồm thân tràn xả lũ, dốc xả nước được nối với thân tràn xả lũ, 
mũi phun liên tục được nối với dốc xả nước, các mố phun có dạng hình thang khi nhìn 
trên hình chiếu bằng được bố trí ở trên dốc xả nước và một dạng khác là các mố hình 
thang được bố trí ở trên mũi phun liên tục. Theo khía cạnh khác của sáng chế, tràn xả lũ 
có mũi phun hai tầng bao gồm thân tràn xả lũ, mũi phun liên tục được nối với thân tràn 
xả lũ các mố phun có dạng hình thang khi nhìn trên hình chiếu bằng được bố trí ở trên 
mũi phun liên tục. Do dòng chảy khuếch tán qua đỉnh và khe mố phun, đồng thời tia 
dòng va chạm xáo trộn trong không khí nên năng lượng dòng chảy tiêu hao tăng so với 
mũi phun truyền thống khoảng từ 5 đến 8%. Nhờ vậy vận tốc và sóng ở hạ lưu cũng nhỏ 
hơn, nên sẽ giảm khối lượng gia cố hạ lưu. Do mố phun có dạng hình thang khi nhìn trên 
hình chiếu bằng nên dòng chảy bám sát mái mố phun, không có hiện tượng tách dòng, 
do đó không có áp suất âm ở hai bên thành mố phun.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị quang điện bao gồm các tiếp điểm hậu bằng kim loại 

và phương pháp sản xuất thiết bị quang điện này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị quang điện và phương pháp sản xuất thiết bị quang điện. 

Thiết bị quang điện theo sáng chế có thể bao gồm đế có lớp oxit dẫn điện trong suốt, lớp 
CdS/CdTe, và tiếp điểm hậu bằng kim loại. Tiếp điểm hậu bằng kim loại có thể được 
lắng phủ bằng phương pháp phun phủ hoặc bằng phương pháp lắng hoá từ pha hơi.  
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp giả lập âm thanh vòm 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống giả lập âm thanh vòm dùng để tạo ra các 
tín hiệu đầu ra được tái tạo bởi hai loa vật lý đáp lại các tín hiệu âm thanh đầu vào biểu 
thị âm thanh từ các vị trí nguồn đa âm thanh bao gồm ít nhất ít nhất là hai vị trí phía sau. 
Đặc trưng là, các tín hiệu đầu vào biểu thị âm thanh từ ba vị trí phía trước và hai vị trí 
phía sau (nguồn âm thanh vòm trái và phải). Bộ giả lập tạo ra các tín hiệu đầu ra vòm 
trái và phải được sử dụng để làm cho các loa trước phát ra âm thanh làm người nghe cảm 
nhận như thể phát ra tử các nguồn âm thanh phía sau. Đặc trưng là, bộ giả lập tạo ra các 
tín hiệu đầu ra vòm trái và phải bằng cách biến đổi các tín hiệu đầu vào nguồn âm thanh 
phía sau phù hợp với chức năng truyền âm thanh tương ứng với đầu. Để đảm bảo các 
kênh ảo được nghe thấy khi có các kênh khác, bộ giả lập thực hiện việc nén dải động 
trên các tín hiệu đầu vào nguồn âm thanh phía sau. Việc nén dải động được thực hiện 
một cách tốt nhất bằng cách khuếch đại các tín hiệu đầu vào nguồn âm thanh phía sau 
hoặc một phần các phiên bản đã được xử lý của nó theo kiểu phi tuyến tuyến so với các 
tín hiệu đầu vào nguồn âm thanh phía trước.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Đĩa phanh dùng cho phương tiện đường sắt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đĩa phanh dùng cho phương tiện đường sắt, bao gồm phần tấm dạng 
vòng tròn có mặt trước là bề mặt ma sát và các gân nhô ra và được bố trí tỏa tròn trên 
mặt sau của phần tấm, phần tấm được cố định vào bánh xe, trong đó gân được bố trí giữa 
hai gờ tản nhiệt liền kề nhau, và khe hở mở rộng theo chiều từ mặt phía bánh xe của gân 
hướng về mặt sau của phần tấm được bố trí trong phần giữa thuộc đường tròn của gân, 
nhờ đó khiến nó có thể ngăn ngừa biến dạng do nhiệt.  
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Shoichi (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị trạm gốc, thiết bị trạm di động, hệ thống truyền 

thông, và phương pháp truyền thông 
  (57)     Hệ thống truyền thông thực hiện sự truyền thông giữa thiết bị trạm gốc cấu hình ít nhất 

một ô mạng và thiết bị trạm di động, trong đó: thiết bị trạm gốc bao gồm: bộ tạo tín hiệu 
đồng bộ hóa tạo ra tín hiệu đồng bộ hóa tương ứng với phần nhận dạng ô mạng để nhận 
dạng ô mạng; và bộ truyền tạo ra tín hiệu truyền thứ nhất bao gồm tín hiệu đồng bộ hóa 
bằng cách sử dụng tham số thứ nhất thu được từ phần nhận dạng ô mạng, tạo ra tín hiệu 
truyền thứ hai ngoại trừ tín hiệu đồng bộ hóa bằng cách sử dụng tham số thứ hai thu 
được từ phần nhận dạng ô mạng ảo khác với phần nhận dạng ô mạng, truyền tín hiệu 
truyền thứ nhất bằng cách sử dụng dải tần số thứ nhất, và truyền tín hiệu truyền thứ hai 
qua dải tần số thứ hai khác với dải tần số thứ nhất. Thiết bị trạm di động bao gồm: bộ 
thu thu tín hiệu thu thứ nhất bao gồm tín hiệu đồng bộ hóa bằng cách sử dụng tham số 
thứ nhất thu được từ phần nhận dạng ô mạng qua dải tần số thứ nhất và thu tín hiệu thu 
thứ hai bằng cách sử dụng tham số thứ hai thu được từ phần nhận dạng ô mạng ảo qua 
dải tần số thứ hai.  
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(11) 27603 
(21) 1-2011-01887 (51) 7 C12N  5/04, A01H  4/00 
(22) 15.07.2011 (43) 26.09.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.07.2011 
(71) Công ty TNHH Hoa Lan Thanh Quang  (VN) 

26/6 Đường Tô Hiến Thành, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
(72) Nguyễn Văn Sáu (Thượng Tọa Thích Huệ Đăng) (VN), Vũ Quốc Luận (VN), Nguyễn 

Văn Bình (VN) 
(54) Quy trình trồng cây sâm Ngọc Linh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình trồng cây sâm Ngọc Linh ngoài vùng rừng đặc hữu, trong 
đó quy trình này gồm các công đoạn: a) chuẩn hóa độ tuổi và kích thước củ sâm Ngọc 
Linh in vitro; b) thích nghi cây sâm Ngọc Linh với môi trường; c) khử trùng củ và trồng 
cây trong vườn ươm; và d) trồng cây ngoài vườn trồng. Quy trình theo sáng chế đã di 
thực và trồng được cây sâm Ngọc Linh ngoài vùng rừng đặc hữu của núi Ngọc Linh.  
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(11) 27604 
(21) 1-2011-01890 (51) 7 F23C  7/00,  5/06, F23D  1/00 
(22) 20.11.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/US2009/065273 20.11.2009 (87) WO2010/080221 15.07.2010 
(30) 61/138,578      18.12.2008 US 

12/504,932      17.07.2009 US 
12/610,671      02.11.2009 US 

(71) ALSTOM TECHNOLOGY LTD   (CH) 
Brown Boveri Strasse 7, 5400 Baden, SWITZERLAND 

(72) BRIGGS JR., Oliver G. (US), CAMPANELLI, Thomas J. (US), ADAM, Daniel J. (US), 
COLSON, Paul M.  (US), CURL, Chrisopher D. (US), DAU, Dia Quang (US), MILLS, 
Wendell H. (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cụm đầu cho vòi phun than bột 

  (57)    Sáng chế đề xuất cụm đầu (52, 152) cho vòi phun than bột bao gồm các bộ phận chịu 
mài mòn tháo ra được có các cánh (54, 151, 153). Các cánh (54, 151, 153) có thể có 
dạng phẳng hoặc cong để hướng dòng không khí và các hạt nhiên liệu rắn phun từ cửa 
vào (60, 160) về phía cửa ra (62, 162). Các cánh cong (151, 153) sẽ cong theo hai hướng 
để phân bố đều dòng không khí và nhiên liệu rắn phun ra xa các bề mặt ngoài làm giảm 
độ mòn và ăn mòn. Phần khuỷu ống có nắp tháo được (70, 170) sẽ cho phép tiếp cận dễ 
dàng. Các cánh được gắn với đệm lót chịu mài mòn có thể thay thế (185) vì vậy cho 
phép chúng sẽ được tháo ra một cách dễ dàng và thay thế. Đệm lót chịu mài mòn (185) 
có thể được tạo ra từ một số phần (187, 189) để dễ dàng tháo ra và thay thế.  
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(11) 27605 
(21) 1-2011-01894 (51) 7 A61K  9/26,  31/4155,  31/4353,  

9/20 
(22) 17.12.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/EP2009/067434  17.12.2009 (87) WO2010/070057 24.06.2010 
(30) 08172247.2       19.12.2008 EP 

61/139,193       19.12.2008 US 
(71) ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS B.V.  (NL) 

C.J. van Houtenlaan 36, NL-1381 CP Weesp, The Netherlands 
(72) MOESCHWITZER, Jan P. (DE), WU, Yu-San (NL), VAN TOMME, Sophie R. (NL), 

KUIL, Henny (NL), KET, Aldo V.  (NL), DOESBORGH-DEWIT, Lucia Maria (NL) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dược phẩm dạng viên nén phân rã nhanh có độ sinh khả dụng 

thấp và quy trình điều chế chúng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến lĩnh vực hóa dược. Cụ thể là sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa 

hợp chất phân rã nhanh được nén sơ bộ có độ sinh khả dụng theo đường miệng thấp.  
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(11) 27606 
(21) 1-2011-01896 (51) 7 F16L  15/06, E21B  17/042 
(22) 07.12.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/EP2009/008711 07.12.2009 (87) WO/2010/069491 24.06.2010 
(30) 0807088      16.12.2008 FR 
(71) 1. VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS FRANCE  (FR) 

54, rue Anatole France, F - 59620 Aulnoye Aymeries, France 
2. SUMITOMO METAL INDUSTRIES, LTD.  (JP) 
5-33, Kitahama 4 chome, Chuo-ku, Osaka-shi, 541-0041 Osaka, Japan 

(72) MARTIN, Pierre (FR), VERGER, Eric (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Mối nối ren có ren tự khóa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mối nối ren bao gồm bộ phận ống thứ nhất và thứ hai, mỗi bộ phận 
được cung cấp một đầu ren ngoài (1) và đầu ren trong (2) ứng, đầu ren ngoài (1) bao 
gồm, trên mặt chu vi ngoài, ít nhất một phần ren (3) và kết thúc ở bề mặt kết thúc (7) 
định hướng hướng kính đối với trục (10) của mối nối, đầu ren trong (2) bao gồm, trên bề 
mặt kết thúc bên trong, ít nhất một phần ren (4) và kết thúc ở bề mặt kết thúc (8) định 
hướng bán kính đối trục (10) của mối nối, phần ren ngoài (3) có phần thứ nhất trong đó 
chiều rộng của răng, (CWTp), tăng từ giá trị (WTpmin) tương ứng với chiều rộng của 
răng ở gần nhất nhất với bề mặt kết thúc (7) của đầu ren ngoài (1) đến giá trị 
(CWTpmax) tương ứng với chiều rộng của răng ở xa nhất tính từ bề mặt kết thúc (7), 
trong khi chiều rộng của (CWTb) răng của phần ren trong (4) giảm từ một giá trị 
(CWTbmax) tương ứng với chiều rộng của răng ở xa nhất tính từ bề mặt kết thúc (8) của 
đầu ren trong (2) đến giá trị (CWTbmin) tương ứng với chiều rộng của răng ở gần nhất 
với bề mặt kết thúc (8), sao cho các phần ren (3, 4) phối hợp theo kết cấu lắp ghép tự 
khóa, khác biệt ở chỗ, 
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(11) 27607 
(21) 1-2011-01902 (51) 7 C08L  95/00, C07F  7/12 
(22) 09.12.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/IN2009/000712 09.12.2009 (87) WO2010/073261 01.07.2010 
(30) 2657/MUM/2008      22.12.2008 IN 
(71) RANKA, SEEMA AJAY  (IN) 

9/10, Akashvan Complex, Sevasi, Vadodara 391 101, Gujarat, India 
(72) RANKA, Ajay (IN), MEHTA, Prakash (IN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chế phẩm asphan và asphan-khoáng chứa hợp chất silicon hữu 

cơ dạng cation 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm asphan và chế phẩm asphan-khoáng bao gồm ít nhất một 

hợp chất silicon hữu cơ dạng cation được chọn từ nhóm gồm: Y3- aSi(R1
a)R

2N+ R3R4R5X-, 
Y3-aSi(R1

a)R
2P+R3R4R5X-, Y3-aSi(R1

a)R
2ZX-, hoặc các hỗn hợp của chúng, trong đó trong 

mỗi công thức Y được chọn độc lập từ nhóm gồm OR, O(CH2CH2O)nH, 
(CH3OCH2CH2O), và (CH3CH2OCH2CH2O); a có giá trị được chọn từ 0, 1 hoặc 2; n là 
giá trị từ 1 đến 10; R là C1-C4 alkyl; R1 hoặc là metyl hoặc là etyl; R2 là nhóm C1-C4 
alkylen, mỗi R3, R4 và R5 được chọn độc lập từ nhóm gồm C1-C22 alkyl trong đó ít nhất 
một nhóm này có hơn 8 nguyên tử C, -CH2C6H5, - CH2CH2OH, -CH2OH và -
(CH2)yNHC(O)R6 trong đó y có giá trị từ 2 đến 10 và R6 là gốc C1-C12 perfloalkyl; X là 
clo, brom, flo, iot, axetat hoặc tosylat; và Z là vòng pyridini có công thức C5H5N

+.  
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(11) 27608 
(21) 1-2011-01906 (51) 7 C07D  471/04, A61K  31/437, A61P  

17/00 
(22) 18.12.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/DK2009/000262  18.12.2009 (87) WO 2010/069322 24.06.2010 
(30) 61/139,445       19.12.2008 US 
(71) LEO PHARMA A/S  (DK) 

Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Denmark 
(72) NIELSEN, Simon Feldbaek (DK), VIFIAN, Thomas (DK), HORNEMAN, Anne Marie 

(DK), LAU, Jesper Faergemann (DK) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Triazolopyridin làm chất ức chế phosphodiesteraza hữu ích 

trong điều trị các bệnh về da và dược phẩm chứa hợp chất này
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I, trong đó R1, R2, X, Y và A như được xác 

định trong bản mô tả, có hoạt tính ức chế PDE4 và hữu ích trong điều trị các bệnh viêm 
nhiễm hoặc bệnh tự miễn dịch, cụ thể là các bệnh về da tăng sinh hoặc bệnh viêm 
nhiễm. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này.  
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(11) 27609 
(21) 1-2011-01968 (51) 7 H01T  23/00, B03C  3/41 
(22) 23.12.2008 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/SG2008/000497 23.12.2008 (87) WO 2010/074654 01.07.2010 
(71) OXION PTE. LTD.  (SG) 

7500A Beach Road, #16-322 The Plaza, Singapore 199591, Singapore 
(72) ITANI, Yukihiko (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Bộ phận điện cực của máy ion hóa không khí 
  (57)    Bộ phận điện cực ion hoá không khí (10; 50; 60) bao gồm điện cực trong (11, 52, 66), ít 

nhất một điện cực ngoài (14, 15; 54; 61) và chắn điện môi (12, 13; 53; 64) được kẹp 
giữa điện cực trong và ít nhất một điện cực ngoài. Điện cực trong có toàn bộ bề mặt liên 
tục và ít nhất một điện cực ngoài có các lỗ (21; 56; 70) để cung cấp các điểm tạo ra ion 
để tạo ra các ion âm. 
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(11) 27610 
(21) 1-2011-01989 (51) 7 C07D 401/04, 401/14, A61K 31/517, 

A61P 35/00 
(62) 1-2009-00737   
(22) 25.09.2007 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/US2007/020765 25.09.2007 (87) WO 2008/039489 03.04.2008 
(30) 60/847,471      26.09.2006 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.07.2011 
(71) CELGENE CORPORATION  (US) 

86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901, United States of America 
(72) MULLER, George, W. (US), MAN, Hon-Wah (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Hợp chất quinazolinon được thế ở vị trí 5 và dược phẩm chứa 

hợp chất này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất quinazolinon được thế ở vị trí 5, và các muối dược dụng, 

solvat, clathrat, chất đồng phân lập thể và tiền dược chất của chúng. Sáng chế cũng đề 
cập đến dược phẩm chứa hợp chất này. 
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(11) 27611 
(21) 1-2011-02026 (51) 7 G08B  13/24,  13/194,  29/04 
(22) 06.01.2010 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/US2010/000023 06.01.2010 (87) WO2010/083020 22.07.2010 
(30) 12/352,645      13.01.2009 US 
(71) SENSORMATIC ELECTRONlCS, LLC  (US) 

6600 Congress Avenue, Boca Raton, FL 33487, United States of America 
(72) HALL, Stewart, E. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống và phương pháp phát hiện màn chắn dấu EAS 

  (57)    Sáng chế đề xuất hệ thống phát hiện màn chắn dấu thiết bị giám sát điện tử (EAS), hệ 
thống này bao gồm hệ thống thiết bị giám sát điện tử phụ, hệ thống dò kim loại phụ và 
hệ thống phân tích hình ảnh phụ được ghép truyền thông với bộ điều khiển hệ thống. Hệ 
thống EAS phụ có tác dụng dò các dấu EAS trong vùng dò. Hệ thống dò kim loại phụ có 
tác dụng dò các vật kim loại trong vùng dò. Hệ thống phân tích hình ảnh phụ có tác 
dụng chụp lại hình ảnh của vật kim loại Bộ điều khiển hệ thống có tác dụng xác định 
phân loại thống kê đối với vật kim loại này và tính toán trọng số tin cậy đối với phân loại 
thống kê này. Nếu vật kim loại này được nhận diện là màn chắn dấu EAS theo phân loại 
thống kê này và trọng số tin cậy tương ứng, thì tín hiệu cảnh báo sẽ được phát ra.  
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(11) 27612 
(21) 1-2011-02059 (51) 7 A61K  8/41,  8/40,  8/31, A61Q  5/12
(22) 24.12.2009 (43) 26.09.2011 
(86) PCT/JP2009/071422    24.12.2009 (87) WO2010/082436 22.07.2010 
(30) 2009-006145    14.01.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.08.2011 
(71) SHISEDO COMPANY, LTD.  (JP) 

5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8010, Japan 
(72) YAMAKI, Satoshi (JP), SASAKI, Tomoko (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Mỹ phẩm chăm sóc tóc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mỹ phẩm chăm sóc tóc chứa các thành phần từ (1) đến (4) như sau:  
(1) vazơlin có hàm lượng nằm trong khoảng từ 0,01 đến 20% hàm lượng tổng của mỹ 
phẩm;  
(2) hydroxyalkyl ure có hàm lượng nằm trong khoảng từ 0,001 đến 30% hàm lượng tổng 
của mỹ phẩm;  
(3) chất hoạt động bề mặt cation là amin bậc ba và/hoặc chất hoạt động bề mặt cation là 
muối amoni bậc bốn có hàm lượng nằm trong khoảng từ 0,1 đến 10% hàm lượng tổng 
của mỹ phẩm; và  
(4) nước.  
Mỹ phẩm chăm sóc tóc có thể giúp cho tóc sau quá trình xử lý có độ mượt, độ mềm và 
độ ẩm tốt và thích hợp cho việc sử dụng làm tác nhân xử lý tóc như dầu xả, dầu dưỡng 
tóc, v.v...  
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 Phần ii 
 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền giảI pháp hữu ích 
 
 
 
(11) 1810 
(21) 2-2009-00191 (51) 7 C12N  5/14 
(22) 05.10.2009 (43) 26.09.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.10.2009 
(71) Viện Công nghệ sinh học  (VN) 

Viện Công nghệ sinh học - Viện KH&CN Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Chu Hoàng Hà (VN), Lê Trần Bình (VN), Đỗ Tiến Phát (VN), Nguyễn Chi Mai  (VN), 
Nguyễn Văn Phượng  (VN), Đỗ Xuân Đồng (VN) 

(54) Quy trình chuyển gen vào cây cam canh nhờ sử dụng 
Agrobacterium tumefaciens 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập tới quy trình chuyển gen vào cây cam Canh sử dụng vi khuẩn 
Agrobacterium timefaciens với nguyên liệu là thân mầm làm cơ sở đế tiến hành chuyển 
các gen mong muốn vào đối tượng cây trồng này.  
Quy trình chuyển gen được tiến hành theo 5 bước : (1) Khử trùng, gieo hạt tạo cây 
nguyên liệu (hạt được tách từ quả của cây Cam được bảo quản lạnh); (2) Tách mẫu, 
nhiễm khuẩn và đồng nuôi cấy; (3) Diệt khuẩn, tái sinh và chọn lọc cây cam Canh 
chuyển gen. (4) Tái sinh cây cam Canh in vitro hoàn chỉnh và ra cây trồng trong điều 
kiện nhà lưới; (5) Kiểm tra biểu hiện của gen chuyển bằng nhuộm hóa mô tế bào và 
phản ứng PCR với mồi đặc hiệu.  

 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
371 

(11) 1811 
(21) 2-2010-00039 (51) 7 B82B  3/00 
(22) 02.03.2010 (43) 26.09.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.03.2010 
(71) Trường Đại học Bách khoa Hà Nội  (VN) 

Số 1  Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  
(72) Tạ Ngọc Đôn (VN), Hà Thị Lan Anh (VN), Trịnh Xuân Bái (VN) 
(54) Phương pháp tổng hợp vật liệu nano-zeolit NaX từ cao lanh 

với thời gian kết tinh ngắn 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp tổng hợp vật liệu nano-zeolit X từ cao lanh 

với thời gian kết tinh ngắn, trong đó thuỷ tinh lỏng được đưa vào cùng với sự có mặt của 
chất tạo cấu trúc hữu cơ, natri clorua và natri hydroxit nhằm xây dựng cấu trúc zeolit X 
và định hướng tạo ra tinh thể có kích thước nằm trong khoảng nanomet. Công đoạn kết 
tinh thuỷ nhiệt được tiến hành ở nhiệt độ 80oC, áp suất khí quyển, trong thời gian từ 6-12 
giờ. Sản phẩm nano- zeolit X thu được có độ tinh thể đạt 90-95%, bề mặt riêng là 567-
620 m2/g, độ bền nhiệt là 810-822oC, kích thước tinh thể nano-zeolit X nằm trong 
khoảng từ 26 đến 35nm.  
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(11) 1812 
(21) 2-2010-00041 (51) 7 A47C 4/00, 4/46 
(22) 05.03.2010 (43) 26.09.2011 
(75) Nguyễn Văn Hải  (VN) 

520/95 quốc lộ 13, khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 
Ghế đa năng (54) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chiếc ghế đa năng với tính năng gấp, sự tiện dụng, gọn nhẹ nhiều 
chức năng và cũng rất chắc chắn của chiếc ghế đa năng.  
Mặt bàn (1) và thanh đỡ mặt bàn (2) đều có thể xoay lên làm bàn viết hoặc xoay xuống 
phía dưới mặt ghế ngồi (3);  
mặt ghế ngồi (3) có thể xoay lên khỏi khung mặt ghế (4) để ép sát vào mặt tựa ghế (10), 
sau đó có thể xoay hạ mặt bàn (1) xuống hoặc xoay nâng mặt bàn (1) lên;  
ngăn để sách (5), các chân ghế (6), khung mặt ghế (4) và khung tựa ghế (9) đều được lắp 
ráp bằng mối nối động, khi xoay gấp ghế thì ngăn để sách (5), khung mặt ghế (4) và các 
chân ghế (6) sẽ ép sát vào mặt tựa ghế (10) cố định trên khung tựa ghế (9) và ôm lấy 
mặt bàn (1). Chiếc ghế sau khi gấp lại sẽ rất gọn gàng.  
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(11) 1813 
(21) 2-2010-00042 (51) 7 F16L 3/00, 11/04 
(22) 05.03.2010 (43) 26.09.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.03.2010 
(71) KUNSHAN HERFAN METALS INDUSTRY CO., LTD.  (CN) 

No. 39, Qingyangzhi Road, Kunshan, Jiangsu, China  
(72) Chang, Ting-Yi  (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 

Máng cáp (54) 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến máng cáp bao gồm: hai tấm bên đối nhau và nhiều tấm đáy 

được bố trí giữa hai tấm bên đối nhau. Mỗi tấm đáy có hai đầu kết nối được nối với hai 
tấm bên, tương ứng, mỗi tấm bên có đầu kết nối mà nó được kết nối với các tấm đáy và 
được kết cấu có rãnh, hai đầu của các tấm đáy tương ứng được luồn vào trong rãnh của 
mỗi tấm bên. Mỗi tấm đáy có hai đầu khác mà một đầu được tạo ra có rãnh và đầu còn 
lại được tạo ra có đầu lồi để ăn khớp với rãnh, sao cho khi hai tấm đáy được lắp ghép với 
nhau, đầu lồi của một trong hai tấm đáy được lắp khớp vào trong rãnh của tấm còn lại 
trong hai tấm đáy.  
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(11) 1814 
(21) 2-2010-00043 (51) 7 F16L 3/00, 11/04 
(22) 05.03.2010 (43) 26.09.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.03.2010 
(71) KUNSHAN HERFAN METALS INDUSTRY CO., LTD.   (CN) 

No. 39, Qingyangzhi Road, Kunshan, Jiangsu, China  
(72) Chang, Ting-Yi  (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 

Kết cấu khuỷu máng cáp (54) 
  (57)     Kết cấu khuỷu máng cáp được sử dụng khi máng cáp cần được uốn góc quay, máng cáp 

bao gồm tấm đáy và hai tấm bên, kết cấu khuỷu máng cáp bao gồm phần đỡ dưới và 
phần đỡ trên, phần đỡ dưới bao gồm tấm đế liên kết thẳng góc, tấm đứng hình cung và 
hai tấm bên được nối liền với hai đầu của tấm đứng, phần đỡ trên bao gồm tấm trên liên 
kết thẳng góc và tấm đứng hình cung, tấm đứng của phần đỡ dưới được tạo ra tại trung 
tâm của nó có phần kết nối dưới, và tấm đứng của phần đỡ trên được tạo ra tại trung tâm 
của nó có phần kết nối trên, sao cho tấm đứng của phần đỡ dưới được lắp ghép với tấm 
đứng của phần đỡ trên nhờ việc lắp khớp phần kết nối trên với phần kết nối dưới.  
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(11) 1815 
(21) 2-2010-00044 (51) 7 A43D 29/00 
(22) 08.03.2010 (43) 26.09.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.03.2010 
(75) POU CHEN CORPORATION   (TW) 

No. 2, Fu Kung Rd., Fu Hsin Hsian, Chang Hwa Hsien, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 

Thiết bị đúc phun để sản xuất giầy (54) 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị đúc phun dùng để sản xuất giầy có phần thân, cơ 

cấu khuôn và cơ cấu dẫn động. Phần thân có đế, nhiều chốt dẫn hướng và tấm trên cùng. 
Cơ cấu khuôn được lắp vào phần thân và có phần khuôn dưới, phần khuôn giữa và phần 
khuôn trên. Phần khuôn dưới được lắp chặt trên đế và có ít nhất một pittông cấp liệu và 
khuôn dưới. Phần khuôn giữa được lắp di chuyển được với các chốt dẫn hướng phía trên 
phần khuôn dưới và có hai tấm giá lắp, khung lắp, xi lanh đẩy và khuôn giữa. Phần 
khuôn trên được lắp di chuyển được với các chốt dẫn hướng và có khung di chuyển, 
khuôn trên và tấm chặn. Cơ cấu dẫn động được lắp vào phần thân và cơ cấu khuôn, xi 
lanh dẫn động và ít nhất một trục dẫn động.  
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(11) 1816 
(21) 2-2010-00045 (51) 7 C07C 5/02, 37/20, B01J 38/00, 38/52
(22) 08.03.2010 (43) 26.09.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.03.2010 
(71) 1. Viện Hoá học công nghiệp Việt Nam  (VN) 

Số 2, Phạm Ngũ Lão, thành phố Hà Nội  
2. Viện nghiên cứu quá trình xúc tác và môi trường  (FR) 
2 avenue Albert Einstein, 69626, Villeurbanne, France  

(72) Mai Ngọc Chúc (VN), Vũ Thị Thu Hà (VN), ALAIN PERRARD  (FR), Trần Văn 
Nam (VN), Nguyễn Thị Hà (VN) 

(54) Phương pháp hoàn nguyên chất xúc tác và quy trình hydro 
hóa liên tục glucoza thành sorbitol sử dụng phương pháp 
hoàn nguyên này 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp hoàn nguyên chất xúc tác trong, quá trình 
hydro hóa liên tục glucoza thành sorbitol trên chất xúc tác chứa ruteni trên chất mang 
bao gồm bước cho dung dịch nước oxy già tiếp xúc với chất xúc tấc chứa ruteni trên chất 
mang trong môi trường khí trơ hoặc không khí ngay trong thiết bị phản ứng hydro hóa, ở 
nhiệt độ nằm trong khoảng từ nhiệt độ phòng đến 100oC. Đồng thời, giải pháp hữu ích 
cũng đề cập đến quy trình hydro hóa liên tục glucoza thành sorbitol trong đó sử dụng 
phương pháp hoàn nguyên này.  
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(11) 1817 
(21) 2-2010-00049 (51) 7 C01F 7/00, 7/02 
(22) 16.03.2010 (43) 26.09.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.03.2010 
(71) Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam  (VN) 

Số 2, Phạm Ngũ Lão, thành phố Hà Nội  
(72) Vũ Thị Thu Hà (VN), Nguyễn Thị Thu Trang (VN), Đỗ Thanh Hải (VN), Đỗ Mạnh 

Hùng (VN) 
(54) Phương pháp điều chế nhôm oxit hoạt tính 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp sản xuất nhôm oxit hoạt tính từ các nguồn 
nhôm khác nhau bao gồm các bước:  
- Điều chế boehmit bằng phương pháp kết tủa;  
- Điều chế gel giả boehmit theo phương pháp sol-gel hóa,  
- Điều chế composit boehmit/giả boehmit và  
- Xử lý nhiệt composit boehmit/giả boehmit ở nhiệt độ cao để thu được nhôm oxit hoạt 
tính. Nhôm oxit hoạt tính thu được theo phương pháp này có diện tích bề mặt riêng lớn 
hơn 400 m2/g, thể tích lỗ xốp lớn, sự phân bố lỗ xốp đồng đều và có độ sạch cao rất 
thích hợp để làm chất hấp phụ, chất mang xúc tác và chất xúc tác.  
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(11) 1818 
(21) (51) 7 F16L 47/02, 47/20 2-2010-00050 
(22) 16.03.2010 (43) 26.09.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.03.2010 

Lê Quang Vinh   (VN) (75) 
308 Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, phường Phố Huế, thành phố Hà Nội 
Van cửa đồng phủ nhựa PPR (54) 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến van cửa đồng phủ nhựa PPR được dùng trong hệ thống ống 
dẫn nước sạch; kết nối với hệ thống ống dẫn nước bằng nhựa PPR bằng phương pháp 
hàn gia nhiệt; van cửa đồng phủ nhựa PPR theo sáng chế bao gồm thân van có kích 
thước theo tiêu chuẩn Đức DIN 8077 - 8078 được làm bằng nhựa PPR; phần lõi van cửa 
đồng phủ nhựa PPR gồm thân lõi van được làm bằng đồng, hai đầu đối xứng nhau của 
thân lõi van được tạo ren, phần đầu trên có dạng hình ống trụ, có kết cấu sao cho có thể 
lắp khớp với nắp van; phần gioăng thân và phần gioăng trục là những phần để kín khít 
các phần kết nối bằng ren của thân van; tay van, trục van và cánh cổng van dùng để thao 
tác đóng mở cửa van; khác biệt ở chỗ là có phần nhựa phủ được phủ bên ngoài của thân 
lõi van cửa đồng dùng để kết nối van cửa đồng với hệ thống ống dẫn nước sạch bằng 
nhựa PPR.  
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(11) 1819 
(51) 7(21) 2-2010-00051 B63B  3/48,  3/52 

(22) 18.03.2010 (43) 26.09.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.03.2010 

Phạm Bình Minh  (VN) (75) 
80B Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
Các phân đoạn của tổng đoạn mạn-boong cố định của tàu chở 
ôtô và quy trình lắp ráp các phân đoạn này 

(54) 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến các phân đoạn của tổng đoạn mạn-boong cố định của tàu 
chở ôtô có các đầu đỡ và đầu được đỡ, trong đó đầu đỡ có cấu tạo bao gồm các thanh xà 
ngang boong có cạnh tiếp xúc và cạnh dưới của thanh xả ngang boong tạo thành góc a 
nhỏ hơn 90o; tấm boong ngắn hơn cạnh trên của thân xà ngang boong một đoạn L; các 
bản cánh của các thanh xà ngang boong dài hơn cạnh dưới của thân xà một đoạn L; và 
đầu được đỡ có cấu tạo bao gồm các thanh xà ngang boong có cạnh tiếp xúc và cạnh 
dưới của thanh xà ngang boong tạo thành góc β sao cho β =180o-α; tấm boong dài hơn 
cạnh trên của thân xà ngang boong một đoạn L; các bản cánh của các thanh xà ngang 
boong ngắn hơn cạnh dưới của thân xà ngang boong một đoạn L. Với cấu tạo như vậy, 
các phân đoạn này có thể gối khít lên nhau. Giải pháp hữu ích cũng đề cập đến quy trình 
lắp ráp các phân đoạn này.  
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(11) 1820 
(21) (51) 7 C02F  1/461 2-2010-00052 
(22) 18.03.2010 (43) 26.09.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.03.2010 
(75) Tsang-Hung CHUANG  (TW) 

No. 267, Yanmen Rd., Dajia Township, Taichung County 43754, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống xử lý nước thải 

  (57)     Hệ thống xử lý nước thải bao gồm bề nước thải (2), nhiều khoang phản ứng (51 đến 54), 
và bồn chứa dung dịch rửa axit (3). Bể nước thải chứa nước thải để đưa vào và xử lý 
trong các khoang phản ứng. Mỗi khoang phản ứng (51 đến 54) được chia ra thành nhiều 
bể điện phân (11 đến 16) chứa nhiều tấm điện cực (17). Bể chứa dung dịch rửa axit (3) 
chứa dung dịch rửa axit để đưa vào các khoang phản ứng (51 đến 54) để thực hiện việc 
rửa bằng axit cho các tấm điện cực (17). Hệ thống xử lý nước thải còn bao gồm bộ điều 
khiển (18) và nguồn điện xung (19). Bộ điều khiển (18) có thể đưa ra tín hiệu điều khiển 
để điều chỉnh nguồn điện xung (19). Nguồn điện xung (19) được nối điện với các tấm 
điện cực (17) trong các bể điện phân (11 đến 16) để xử lý nước thải bằng phương pháp 
điện phân.  
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(11) 1821 
(21) 2-2010-00126 (51) 7 B65D 85/72, 88/16, 1/28 
(22) 02.06.2010 (43) 26.09.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.06.2010 
(71) Viện Hóa học-Vật liệu/Viện Khoa học-Công nghệ Quân sự/Bộ 

Quốc phòng  (VN) 
17 phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, quận Câu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Chu Chiến Hữu (VN), Nguyễn Việt Bắc (VN), Nguyễn Thành Nhân (VN), Phùng Chí 
Sỹ  (VN), Phạm Ngọc Lĩnh  (VN), Phạm Minh Tuấn (VN), Phạm Như Hoàn (VN) 

(54) Vật liệu dùng để chế tạo túi cao su trữ nước và túi cao su trữ 
nước tạo ra từ vật liệu này 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến vật liệu dùng để chế tạo túi trữ nước bao gồm lớp cao su 
ngoài cùng được cán tráng lên bề mặt của lớp vải polyeste và lớp cao su trong cùng được 
cán tráng lên bề mặt còn lại của lớp vải polyeste, trong đó, lớp cao su ngoài cùng có 
thành phần chứa chủ yếu cao su nitril và nhựa polyvinylclorua nhũ tương, lớp cao su 
trong cùng có thành phần chủ yếu từ nhựa polyvinylclorua nhũ tương. Vật liệu này thích 
hợp dùng để chế tạo túi cao su mềm trữ nước sinh hoạt đảm bảo được yêu cầu sử dụng 
về độ bền cơ học, độ bền chống lão hoá và tác động của môi trường và đặc biệt đảm bảo 
tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm do Bộ Y tế ban hành đối với nước sinh hoạt.  
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(11) 1822 
(21) 2-2010-00127 (51) 7 B65D 1/28, 88/16 
(22) 02.06.2010 (43) 26.09.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.06.2010 
(75) Viện Hóa học-Vật liệu/Viện Khoa học-Công nghệ Quân sự/Bộ 

Quốc phòng  (VN) 
17 phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, quận Câu Giấy, thành phố Hà Nội 

(54) Túi cao su mềm trữ dầu 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến túi cao su mềm trữ dầu bao gồm lớp cao su chịu dầu trên 

cơ sở cao su nitril được cán tráng lên trên bề mặt của lớp vải polyeste và lớp keo dùng để 
tạo kết dính bền chắc giữa lớp vải polyeste và lớp cao su chịu dầu. Việc sản xuất túi cao 
su trữ dầu phù hợp với điều kiện trang thiết bị, vật tư, trình độ công nghệ trong nước, 
đáp ứng được nhu cầu ứng dụng ngày càng mở rộng của sản phẩm này.  
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1823 (11) 
(51) 7 F23G 5/00 (21) 2-2010-00128 

(22) 02.06.2010 (43) 26.09.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.06.2010 

Công ty TNHH Môi trường Hà Vũ  (VN) (71) 
Số 427 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng 

(72) Nguyễn Thúy Vân (VN), Trịnh Văn Thiềm (VN) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Lò đốt rác và quy trình đốt rác bằng cách sử dụng lò đốt rác 

này 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến lò đốt rác thải hữu cơ và quy trình đốt rác bằng cách sử 

dụng lò đốt rác này.  
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(11) 1824 
(21) (51) 7 F22B 21/04, F23C 10/00 2-2010-00246 
(22) 17.11.2010 (43) 26.09.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.11.2010 
(75) Nguyễn Thanh Quang  (VN) 

335 Ông ích Khiêm, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 
(54) Dây chuyền thiết bị công nghệ lò hơi bão hòa loại tầng sôi 

kiểu đứng để đốt nhiên liệu sinh khối hiệu suất cao 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến dây chuyền thiết bị công nghệ lò hơi bão hòa loại tầng sôi 

kiểu đứng để đốt nhiên liệu sinh khối hiệu suất cao, trong đó nhiên liệu được nạp vào 
phễu đặt trong hố cấp nhiên liệu, sau đó được băng tải chịu lực và băng tải nhiên liệu 
đưa vào buồng đốt. Sản phẩm của quá trình cháy trong buồng đốt là khói nóng được hút 
ra ngoài buồng đốt nhờ quạt khói, sau đó được dẫn vào buồng hồi lưu, sau khi ra khỏi 
buồng hồi lưu khói sẽ đi qua chùm ống đối lưu nối giữa hai ống góp. Khói nóng khi ra 
khỏi chùm ống đối lưu sẽ đi vào bộ tiết kiệm, sau đó khói được dẫn qua bộ lọc bụi khô 
là các xiclon chùm và được hút ra ngoài nhờ quạt hút. Khói hút ra được thổi vào bộ thu 
bụi ướt, cuối cùng khói sẽ theo ống khói được đưa lên cao thoát ra không khí.  
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(11) 1825 
(21) 2-2010-00287 (51) 7 G06F 15 
(22) 23.12.2010 (43) 26.09.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.12.2010 

Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  (VN) (71) 
Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Thái Thị Thu Hà (VN), Phan Huỳnh Lâm (VN), Huỳnh Thanh Quang (VN) 
(54) Hệ thống thu thập và truyền dữ liệu qua internet 

  (57)     Giải pháp hữu ích này đề cập đến một hệ thống thu thập và truyền dữ liệu qua internet, 
hệ thống này bao gồm: các trạm thu có lắp mạch thu có khả năng đọc dữ liệu các loại 
cảm biến Analog/Digital, sau đó truyền các giá trị này đến một máy chủ trung tâm chỉ 
định sẵn trên internet thông qua kết nối mạng GPRS/SMS; máy chủ trung tâm có khả 
năng ghi nhận giá trị đo của tất cả các trạm thu, tính toán giá trị hiệu dụng của cảm biến 
đo, hiển thị kết quả ra website và cấu hình từ xa cho trạm thu. Giá trị hiệu dụng được 
tính toán bởi máy chủ, khi cần hiệu chỉnh công thức tính đối với cảm biến chỉ cần thay 
đổi ở máy chủ, không cần trực tiếp đến thao tác lập trình lại trên mạch thu thập dữ liệu. 
Khả năng thu thập dữ liệu của hệ thống có thể được thay đổi dễ dàng khi gắn các cảm 
biến đo khác nhau mà không cần thi công lại toàn bộ hệ thống. Với khả năng đo và 
truyền dữ liệu như vậy, hệ thống có thể được sử dụng trong các công tác thu thập dữ liệu 
tự động, giám sát và điều khiển từ xa như: thu thập dữ liệu mưa ngập, giám sát di 
chuyển của phương tiện giao thông có gắn GPS, giám sát nhiệt độ, độ ẩm trong nhà 
kính, giám sát tình trạng máy móc, thiết bị từ xa.  
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1826 (11) 
(51) 7 E05F  3/00,  3/22 (21) 2-2011-00050 

(22) 09.03.2011 (43) 26.09.2011 
(30) 201010124469.8    10.03.2010  CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.03.2011 
(71) GUANGDONG KIN LONG HARDWARE PRODUCTS CO., LTD.  (CN) 

No. 1, Xizibian Road, Daping Industrial Zone, Tangxia Town, Dongguan City, 
Guangdong Province, China 523722 

(72) BAOKUN BAI (CN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Cơ cấu đàn hồi đóng cửa lắp trên sàn nhà và phương pháp lắp 

ráp cơ cấu này 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến cơ cấu đàn hồi đóng cửa lắp trên sàn nhà bao gồm hộp 

khóa, cụm điều tiết được lắp vào hộp khóa và bột trộn điền đầy khoảng không gian phía 
trong hộp khóa che cụm điều tiết. Cụm điều tiết bao gồm chốt kéo dài ra phía ngoài từ 
hộp khóa. Bột trộn có thể ngăn chặn nước, bụi hoặc côn trùng xâm nhập vào hộp khóa, 
nhờ đó cụm điều tiết không bị gỉ hoặc bị hư hỏng.  
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(11) 1827 
(21) 2-2011-00091 (51) 7 C12P  19/60 
(22) 06.05.2011 (43) 26.09.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.05.2011 
(75) 1. Vũ Thị Thu Hà  (VN) 

Phòng 714, nhà K4, đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 
2. Nguyễn Văn Chúc  (VN) 
Số 42 ngõ 155 Trường Chinh, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
3. Nông Hồng Nhạn  (VN) 
Viện hóa học công nghiệp Việt Nam, số 2 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 
4. Nguyễn Thị Phương Hòa  (VN) 
176 tổ 3, Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 
5. Nguyễn Thị Tuyết Mai  (VN) 
Đồng Dầu, Dục Tú, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

(54) Phương pháp tinh chế rutin thô thành rutin tinh khiết 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp tinh chế rutin từ rutin thô bao gồm các bước: 

hòa tan rutin thô trong hỗn hợp dung môi metanol-nước ở nhiệt độ cao để tạo ra rutin 
ngậm metanol, lọc và kết tinh rutin ngậm metanol trong hỗn hợp dung môi metanol-
nước, sau đó lọc thu hồi tinh thể rutin ngậm metanol, hòa tan tinh thể rutin ngậm 
metanol trong nước, kết tinh rutin từ nước, sau đó lọc và sấy khô để thu hồi rutin có độ 
tinh khiết cao hơn 99% phù hợp để sản xuất dược phẩm.  
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(11) 1828 
(21) 2-2011-00104 (51) 7 E05C  19/16,  17/56, G06F  1/16 
(22) 18.05.2011 (43) 26.09.2011 
(30) 61/384,179 17.09.2010 US 

29/375,197 17.09.2010 US 
12/971,624 17.12.2010 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.08.2011 
(71) APPLE INC.  (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, United States of America 
(72) LAUDER, Andrew (GB), ROHRBACH, Matthew D. (US), COSTER, Daniel J. (NZ), 

STRlNGER, Christopher J. (AU), OW, Florence W. (US), AI, Jiang (CA), IVE, 
Jonathan P. (GB), KIBITl, Elvis M. (US), TERNUS, John P. (US), LUBNER, Sean D. 
(US) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Thiết bị phụ trợ có chi tiết lắp ghép từ 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị phụ trợ có cơ cấu lắp ghép từ cơ cấu lắp ghép từ có 
thể được sử dụng để lắp ghép ít nhất hai đối tượng với nhau theo một cấu hình ưu tiên 
mà không cần các chốt và không cần sự tác động từ bên ngoài. Cơ cấu lắp ghép từ này 
có thể được sử dụng để lắp ghép thiết bị phụ trợ với một thiết bị điện tử theo cách tháo ra 
được. Thiết bị phụ trợ này có thể được dùng để bổ sung chức năng hữu ích của thiết bị 
điện tử.  
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(11) 1829 
(21) 2-2011-00105 (51) 7 E05C  19/16,  17/56, G06F  1/16 
(22) 18.05.2011 (43) 26.09.2011 
(30) 61/384,179 17.09.2010 US 

29/375,197 17.09.2010 US 
12/971,589 17.12.2010 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.08.2011 
(71) APPLE INC.  (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, United States of America 
(72) LAUDER, Andrew (GB), ROHRBACH, Matthew D. (US), COSTER, Daniel J. (NZ), 

STRlNGER, Christopher J. (AU), OW, Florence W. (US), AI, Jiang (CA), IVE, 
Jonathan P. (GB), KIBITl, Elvis M. (US), TERNUS, John P. (US), LUBNER, Sean D. 
(US) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Thiết bị điện tử có chi tiết lắp ghép từ 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị điện tử có cơ cấu lắp ghép từ cơ cấu lắp ghép từ có 
thể được sử dụng để lắp ghép ít nhất hai đối tượng với nhau theo một cấu hình ưu tiên 
mà không cần các chốt và không cần sự tác động từ bên ngoài cơ cấu lắp ghép từ này có 
thể được sử dụng để lắp ghép một thiết bị phụ trợ với thiết bị điện tử theo cách tháo ra 
được. Thiết bị phụ trợ này có thể được dùng để bổ sung chức năng hữu ích của thiết bị 
điện tử.  

  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
390 

1830 (11) 
(51) 7 G06F  3/033 (21) 2-2011-00111 

(22) 31.05.2011 (43) 26.09.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.05.2011 

Công ty cổ phần giáo dục và công nghệ thành phố thông minh  
(VN) 

(71) 

110 đường số 2, cư xá Đô Thành, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Thomas Justin Tie Qiao Chan (CA) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(54) Phương pháp đọc sách bằng bút điện tử không cần in mã code 

trên cuốn sách 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp đọc sách bằng bút điện tử, cụ thể là bút điện 

tử (3) có thể đọc được các cuốn sách mà không cần công nghệ in mã code trên từng 
trang sách nhờ một tấm kẹp bằng nhựa (1) trong suốt với bề mặt được mã code toàn bộ 
nội dung của cuốn sách và một phần mềm có thể giải mã code được in trên tấm kẹp 
bằng nhựa (1) và chuyển thành âm thanh tương ứng. Kẹp tấm kẹp bằng nhựa (1) vào 
trang sách cần đọc (2), sau đó chỉ đầu bút điện tử vào vị trí cần đọc trên trang sách, khi 
này phần mềm sẽ giải mã nội dung cần đọc đó và âm thanh sẽ được phát ra từ bút điện 
tử (3).  
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1831 (11) 
(21) 2-2011-00115 (51) 7 A01G 23/10 
(22) 07.06.2011 (43) 26.09.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.06.2011 

Công ty TNHH Hưng Long Thịnh  (VN) (71) 
C3/21H đường Phạm Hùng, ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Phạm Thiên Long (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Mái che mưa miệng cạo mủ cao su 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến mái che mưa miệng cạo mủ cao su gồm có vòng (1) hình 
chữ C được làm bằng nhựa HDPP, các nan (2) làm bằng nhựa PP nối với vòng (1) nhờ 
chốt côn (2.1) trên một đầu của mỗi nan (2) với lỗ côn trên mặt vành dưới (1.2) của vòng 
(1) tạo thành hình quạt, tấm che (3) được làm bằng nhựa PPC ghép từ hai tấm lại với 
nhau để giữ chặt các nan (2) ở giữa hai tấm và có biên dạng hình quạt giống với biên 
dạng được tạo ra bởi các nan (2).  
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(11) 1832 
(21) 2-2011-00135 (51) 7 C12N  9/42, D21C  9/10 
(22) 30.06.2011 (43) 26.09.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.06.2011 
(71) Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội  (VN) 

Số 01 Đại Cồ Việt, thành phố Hà Nội 
(72) Đặng Thị Thu (VN), Đỗ Biên Cương (VN), Lê Quang Diễn (VN) 
(54) Quy trình tẩy trắng bột giấy gỗ cứng sau khi nấu bằng chế 

phẩm enzym tái tổ hợp và chất tẩy 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình tẩy trắng bột giấy gỗ cứng sau khi nấu bằng 

enzym tái tổ hợp và chất tẩy, quy trình này bao gồm các bước : a) chuẩn bị nguyên liệu; 
b) thủy phân hemixenluloza để loại bỏ lignin; c) tẩy trắng bột giấy với clo; d) trích ly 
kiềm với H2O2; e) tẩy trắng bột giấy với NaClO và thu sản phẩm. Bột giấy thành phẩm 
sau khi tẩy trắng có độ trắng theo tiêu chuẩn ISO đạt trên 80%. Quy trình theo giải pháp 
cũng rút ngắn được thời gian nghiền và giảm lượng hóa chất sử dụng.  
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1833 (11) 
(51) 7 C02F  3/30 (21) 2-2011-00142 

(22) 05.07.2011 (43) 26.09.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.07.2011 
(71) Công ty cổ phần môi trường xanh và xanh  (VN) 

Căn hộ 226 + 126, Đơn Nguyên 7, CT5, khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, xã Mỹ Đình, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(72) Trương Văn Đàn (VN) 
(54) Phương pháp cải tạo bể phốt thành bể xử lý trực tiếp nước thải 

tại nguồn 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp cải tạo bể phốt thành bể xử lý nước thải tại 

nguồn bao gồm các công đoạn sau:  
- Nạo vét sạch bể phốt và chia bể phốt thành sáu khoang có thể tích thích hợp bằng các 
vách ngăn,  
- Lắp đặt hệ thống ống dẫn hoặc máng để tạo ra chu trình dòng chảy theo ý muốn,  
- Lắp đặt đệm vi sinh yếm khí và hiếu khí cho các ngăn của bể phốt,  
- Lắp đặt đường sục khí và bơm cho các khoang hiếu khí, đường ống hoàn lưu nước, và  
- Bịt kín các khoang xử lý của bể phốt.  
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1834 (11) 
(51) 7 E03F 5/00 (21) 2-2011-00146 

(67) 1-2011-00778   
(22) 24.03.2011 (43) 26.09.2011 
(75) 1. Hoàng Thế Đức  (VN) 

Số 09 Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
2. Đồng Xuân Dũng  (VN) 
Số 36 phố Bà Triệu, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 
3. Trương Văn Thọ  (VN) 
Số 194/25 Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(54) Miệng cống thoát nước 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến miệng cống thoát nước, trong đó miệng cống thoát nước 

bao gồm lưới chắn rác (11) và miệng thu nước (10), lưới chắn rác (11) được liên kết với 
bó vỉa (12) thông qua thép neo (21) và bê tông cốt thép chèn (16) lưới chắn rác (11) gồm 
phần cố định (18), phần di động (19), rãnh trượt (20) và thép neo (21). Miệng thu nước 
(10) có tấm ngăn mùi (13), cửa xả (15) và gân chịu lực (14) được đổ bê tông cốt thép 
chèn (16).  
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1835 (11) 
(51) 7 E04C  2/06 (21) 2-2011-00153 

(67) 1-2010-03469   
(22) 22.12.2010 (43) 26.09.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.07.2011 
(71) Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu  (VN) 
Số 6, Đường 3/2, Phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(54) Trạm xử lý phân tán nước thải 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến trạm xử lý phân tán nước thải bê tông cốt thép đúc sẵn 
dùng trong các công trình xử lý nước thải sinh hoạt. Trạm xử lý phân tán nước thải theo 
giải pháp hữu ích được láp ráp từ nhiều ngăn bao gồm ngăn chứa nước thải (10), ngăn xử 
lý vi sinh (11) và ngăn lắng (12); các ngăn này được đúc bằng bê tông liền khối có độ 
dày vách chỉ khoảng 50 đến 70mm nhờ sử đụng công nghệ đúc bê tông đầm-rung-lắc và 
vật liệu bê tông mác cao. Nhờ đó, trạm xử lý phân tán có thể được lắp đặt tại chỗ một 
cách nhanh chóng, thuận tiện và dễ vận chuyển mà vẫn đảm bảo mọi tiêu chí về chất 
lượng.  
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1836 (11) 
(51) 7 E04C  2/06 (21) 2-2011-00154 

(67) 1-2010-03471   
(22) 22.12.2010 (43) 26.09.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.07.2011 
(71) Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu  (VN) 
Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(54) Bể phốt nông thôn 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến bể phốt nông thôn bằng bê tông đúc sẵn có kết cấu bao 
gồm: ngăn chứa nước thải (4), ngăn lắng (5), hố thăm (10) và ngăn lọc (8), khác biệt ở 
chỗ để bể phốt trở nên gọn, nhẹ mà vẫn đảm bảo độ bền vững, có khả năng chống ăn 
mòn, chống xâm thực, bể phốt được tạo ra với độ dày của các vách ngăn chỉ khoảng 
25mm nhờ áp dụng công nghệ đúc đầm-rung-lắc với bê tông mác 250 gồm có xi măng 
bền sulfat, cốt thép được làm bằng các dây thép vuốt nguội và được hàn để tạo thành 
lưới.  
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1837 (11) 
(51) 7 E05C  9/04 (21) 2-2011-00157 

(22) 22.07.2011 (43) 26.09.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.07.2011 

Công ty TNHH thương mại kỹ thuật nhôm Hưng Phú Thành  (VN) (71) 
552 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Đỗ Đức Thành (VN) 
(74) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu và Chất lượng (NATUSI) 

Hộp khoá tự động dùng cho cửa cuốn (54) 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp khóa dùng cho cửa cuốn bao gồm nắp trên (1) và nắp dưới (2) 

được lắp khít vào nắp trên (1) và nắp dưới (2) chứa các chi tiết dẫn động của hộp khóa 
gồm: cò bấm (3) có dạng thanh dẹt có phần then (32) ở phía trên và phần thanh răng (31) 
ở phía dưới; bánh răng nhỏ (41) liền khối với bánh răng lớn (42) ăn khớp với phần thanh 
răng (31) ở phía dưới của cò bấm (3); thanh răng (5) ăn khớp với bánh răng lớn (42) để 
chuyển động sang hai phía bên của hộp khóa khi cò bấm (3) chuyển động lên xuống 
theo phương thẳng đứng thông qua bánh răng nhỏ (41); lò xo giữ (7) có một đầu được 
bắt chặt vào vách bên của nắp dưới (2) và đầu còn lại được bắt chặt vào một đầu của 
thanh răng (5) để kéo thanh răng (5) về phía lò xo giữ (7); và chốt hãm (6) có một đầu 
bắt chặt với một đầu của thanh răng (5) để cùng chuyển động theo phương của thanh 
răng (5) sang hai phía bên và đầu còn lại của chốt hãm (6) để cài vào móc hãm cố định ở 
một phía bên của cửa cuốn.  
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Phần III 
 

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
 
 
(11) 18329 
(21) 3-2010-00605 (28) 01 
(54) Thanh giằng kim loại  (51) 25-02 
(22) 14.05.2010 (43) 26.09.2011 
(71) Slide & Hide System (S) Pte Ltd.  (SG) 

32 Ang Mo Kio Industrial Park 2, #02-04 Sing Industrial Complex Singapore 569510 
(72) Lim Han Tua, Andrew (SG) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(55)  

 
 
 
 
 

  
 

                                                  1.1                                                 1.2 
 

  
 

                                                 1.3                                               1.4 
 

     
 

                                                     1.5                                  1.6                       1.7

User
Underline
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(11) 18330 
(21) 3-2010-01094 (28) 01 
(54) Đầu nối của thang xếp (51) 25-04 
(22) 19.08.2010 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Đại Thống  (VN) 

12 đường 1A khu phố 3, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Liêu Gia Phụng (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                      1.1                                   1.2                                     1.3                     1.4          1.5 
 
 

   
 
 

                                 1.6                                          1.7                                1.8 
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(11) 18331 
(21) 3-2010-01429 (28) 01 
(54) Đế cây lau nhà (51) 04-01 
(22) 02.11.2010 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty TNHH Canh Tân Gia  (VN) 

48/6A Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú Nhuận, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Trịnh Đình Mạnh (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 

                                                   1.1                                               1.2 
 

   
 

                                                1.3                                                 1.4 
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(11) 18332 
(21) 3-2010-01430 (28) 01 
(54) Đế cây lau nhà (51) 04-01 
(22) 02.11.2010 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty TNHH Canh Tân Gia  (VN) 

48/6A Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú Nhuận, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Trịnh Đình Mạnh (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 

                                                 1.1                                                 1.2 
 

   
 

                                                 1.3                                                1.4 
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(11) 18333 
(21) 3-2010-01431 (28) 01 
(54) Đế cây lau nhà (51) 04-01 
(22) 02.11.2010 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty TNHH Canh Tân Gia  (VN) 

48/6A Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú Nhuận, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Trịnh Đình Mạnh (VN) 
(55)  

 
 
 
 

    
 
 

                       1.1                                                1.2                                           1.3 
 
 

   
 
 

                                                   1.4                                              1.5 
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(11) 18334 
(21) 3-2010-01432 (28) 01 
(54) Đế cây lau nhà (51) 04-01 
(22) 02.11.2010 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty TNHH Canh Tân Gia  (VN) 

48/6A Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú Nhuận, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Trịnh Đình Mạnh (VN) 
(55)  

 
 
 
 

    
 
 

                           1.1                                            1.2                                             1.3 
 
 

   
 
 

                                                    1.4                                            1.5 
 
 

   
 
 

                                                 1.6                                                 1.7 
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(11) 18335 
(21) 3-2010-01595 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 09.12.2010 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam  (VN) 

102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Đoàn Tấn Vinh (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                                  1.1                      1.2                      1.3 
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(11) 18336 
(21) 3-2010-01606 (28) 01 
(54) Tấm lá cửa cuốn (51) 25-01 
(22) 13.12.2010 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty TNHH SX-TM-DV Minh Tâm  (VN) 

148 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Đình Năng (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

1.1 
 
 

      
 
 

                                 1.2                                                1.3                            1.4            1.5 
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(11) 18337 
(21) 3-2010-01612 (28) 01 
(54) Xe máy (51) 12-11 
(22) 14.12.2010 (43) 26.09.2011 
(30) 001786070 26.11.2010 EM 
(71) PIAGGIO & C. S.p.A.  (IT) 

Viale Rinaldo Piaggio 25, 56025 PONTEDERA (Pisa), Italy 
(72) Marco LAMBRI (IT), Roberto PALLA (IT) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 

                         1.1                                  1.2                               1.3                            1.4 
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(11) 18338 
(21) 3-2010-01613 (28) 01 
(54) Xe máy (51) 12-11 
(22) 14.12.2010 (43) 26.09.2011 
(30) 001769639 18.10.2010 EM 
(71) PIAGGIO & C. S.p.A.  (IT) 

Viale Rinaldo Piaggio 25, 56025 PONTEDERA (Pisa), Italy 
(72) Marco LAMBRI (IT), Roberto PALLA (IT) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 

                             1.1                            1.2                         1.3                           1.4 
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(11) 18339 
(21) 3-2010-01628 (28) 01 
(54) Bình điện đun nước nóng (51) 23-03 
(22) 15.12.2010 (43) 26.09.2011 
(30) 10-00867-0101 06.07.2010 MY 
(71) Alpha Electric Co. Sdn. Bhd.  (MY) 

6 Jalan Sungai Kayu Ara 32/40, Seksyen 32, 40460 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, 
Malaysia 

(72) YEO PANG HOCK (MY) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 

                                            1.1                            1.2                          1.3 
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(11) 18340 
(21) 3-2011-00014 (28) 01 
(54) Máy chẻ hạt điều tự động (51) 15-03 
(22) 07.01.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty TNHH Đèn Lồng Xanh  (VN) 

62 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Dương Quốc Bình  (VN), Huỳnh Văn Sang (VN) 
(74) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh (VIPCO) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

     
 
 

                          1.1                                  1.2                             1.3                            1.4 
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(11) 18341 
(21) 3-2011-00019 (28) 01 
(54) Hộp đựng thuốc lá điếu (51) 27-06 
(22) 10.01.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuốc lá Thăng 

Long  (VN) 
235 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Sơn Thủy (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

                                                             1.1                                    1.2 
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mặt trời 
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mát của xe hơi 
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điện lạnh Huỳnh Thảo  (VN) 
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(51) 13-03 

(22) 11.05.2011 (43) 26.09.2011 
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(22) 26.05.2011 (43) 26.09.2011 
(30) 2011-007312 30.03.2011 JP 
(71) NIPPON STEEL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
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D9/262 quốc lộ 50, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.  Hồ Chí Minh 
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(71) Công ty TNHH TaTung Việt Nam  (VN) 
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(11) 18397 
(21) 3-2011-00625 (28) 01 
(54) Hộp đựng thuốc (51) 09-03 
(22) 03.06.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty TNHH đầu tư  và phát triển y tế  (VN) 

Tầng 2, tòa nhà 34 T, phường Trung Hòa, quận Cầu Gíầy, thành phố Hà Nội  
(72) Phan Văn Tùng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 

   
 
 

1.1 
 
 

    
 
 

                                        1.2                                                 1.3                           1.4 
 
 

   
 

                      1.5                                     1.6                                            1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
471 

(11) 18398 
(21) 3-2011-00630 (28) 01 
(54) Thanh nhôm (51) 25-01 
(22) 03.06.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất cửa và cửa sổ Weather 

Safe Windows  (VN) 
Lô 18, đường số 4, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh 

(72) Lê Thành Nhựt (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 18399 
(21) 3-2011-00631 (28) 01 
(54) Thanh nhôm (51) 25-01 
(22) 03.06.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất cửa và cửa sổ Weather 

Safe Windows  (VN) 
Lô 18, đường số 4, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh 

(72) Lê Thành Nhựt (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 18400 
(21) 3-2011-00632 (28) 01 
(54) Thanh nhôm (51) 25-01 
(22) 03.06.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất cửa và cửa sổ Weather 

Safe Windows  (VN) 
Lô 18, đường số 4, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh 

(72) Lê Thành Nhựt (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 18401 
(21) 3-2011-00633 (28) 01 
(54) Thanh nhôm (51) 25-01 
(22) 03.06.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất cửa và cửa sổ Weather 

Safe Windows  (VN) 
Lô 18, đường số 4, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh 

(72) Lê Thành Nhựt (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 18402 
(21) 3-2011-00637 (28) 01 
(54) Lọ ngửi (51) 24-04 
(22) 06.06.2011 (43) 26.09.2011 
(30) 001249296 06.12.2010 EM 
(71) Laboratorios Liconsa, S.A.  (ES) 

C/Quintanapalla 2, 4th floor, E-28050 Madrid, Spain 
(72) Laudra Andrade (ES), JosÐ Ramãn Ruiz (ES), Celestino Ronchi (IT), MarÝa Maeso (ES), 

Alessandro Castellucci (IT), Gonzalo Hern¸ndez (ES), Thomas Collings (GB), 
Christopher Althorpe (GB), Philip Walsh (GB) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 18403 
(21) 3-2011-00638 (28) 26 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 06.06.2011 (43) 26.09.2011 
(30) 137525 20.12.2010 CH 
(71) SociÐtÐ des Produits NestlÐ S.A.  (CH) 

1800 Vevey, Switzerland 
(72) BÐatrice Mariotti (FR) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(55)  
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(11) 18404 
(21) 3-2011-00641 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 06.06.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Phạm Minh Trí  (VN) 

ấp Tân Phú, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 
(72) Phạm Minh Trí  (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 18405 
(21) 3-2011-00687 (28) 01 
(54) Túi (51) 03-01 
(22) 13.06.2011 (43) 26.09.2011 
(30) 2010-030138 17.12.2010 JP 
(71) Elecom Co., Ltd.  (JP) 

1-1 Fushimi-machi 4-chome Chuoku, Osaka, Japan 
(72) Hiroaki WATANABE (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(11) 18406 
(21) 3-2011-00698 (28) 01 
(54) Bình chứa chất phân tán để 

xịt 

(51) 28-99 

(22) 14.06.2011 (43) 26.09.2011 
(30) 001249890-0007 14.12.2010 EM 
(71) Unilever N.V.  (NL) 

Weena 455 3013 AL Rotterdam The Netherlands 
(72) Par Robert Erik William BLANKING (SE), Benjamin Nathan DIAMANT (GB), 

Richard Nicholas Francis PARKER (GB), James Edward ROE (GB), Guy Richard 
THOMPSON (GB) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(55)  
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(11) 18407 
(21) 3-2011-00703 (28) 01 
(54) Tai nghe (51) 14-01 
(22) 15.06.2011 (43) 26.09.2011 
(30) 2010-030061 16.12.2010 JP 
(71) ELECOM CO., LTD.  (JP) 

1-1 Fushimi-machi 4-chome Chuoku, Osaka, Japan 
(72) Akihiro Momozaki (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(11) 18408 
(21) 3-2011-00714 (28) 01 
(54) Đầu thay thế dùng cho 

dụng cụ chăm sóc răng 
miệng 

(51) 04-02 

(22) 17.06.2011 (43) 26.09.2011 
(30) 29/381526 20.12.2010 US 
(71) Colgate-Palmolive Company  (US) 

300 Park Avenue, New York, NY 10022, United States of America 
(72) John Jacob Gatzemeyer (US), Josep Edward Fattori (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 18409 
(21) 3-2011-00715 (28) 01 
(54) Dụng cụ chăm sóc răng 

miệng 

(51) 04-02 

(22) 17.06.2011 (43) 26.09.2011 
(30) 28/381426 20.12.2010 US 
(71) Colgate-Palmolive Company  (US) 

300 Park Avenue, New York, NY 10022, United States of America 
(72) David Lee  (US), Brenda Zuck  (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 18410 
(21) 3-2011-00717 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm mỹ phẩm (51) 19-08 
(22) 17.06.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty TNHH hóa mỹ phẩm Xuân Lan 727  (VN) 

369 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 24, quận Bình Thạnh, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Ngô Văn Định (VN) 
(74) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu và Chất lượng (NATUSI) 
(55)  
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(11) 18411 
(21) 3-2011-00726 (28) 01 
(54) Bao gói sản phẩm băng vệ 

sinh phụ nữ 

(51) 09-05 

(22) 20.06.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Kimberly-Clark Worldwide, Inc.   (US) 

Neenah, Wisconsin 54956, USA 
(72) Đỗ Minh Trí (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.) 
(55)  
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(11) 18412 
(21) 3-2011-00728 (28) 01 
(54) Cốc đựng đồ ăn (51) 07-01 
(22) 20.06.2011 (43) 26.09.2011 
(30) 29381542 20.12.2010 US 
(71) Baby Bullet, LLC  (US) 

11755 Wilshire Blvd, Suite 1200, Los Angeles, CALIFORNIA 90025, USA 
(72) Lenny Sands (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 18413 
(21) 3-2011-00732 (28) 01 
(54) Sàn trượt vận chuyển xe « 

tô 

(51) 12-16 

(22) 20.06.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty cổ phần Hợp Thành  (VN) 

Km 40+500, quốc lộ 5A, thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường, huyện Cẫm Giàng, tỉnh Hải Dương 
(72) Đỗ Mạnh Tuấn (VN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 18414 
(21) 3-2011-00733 (28) 01 
(54) Sàn trượt vận chuyễn xe « 

tô 

(51) 12-16 

(22) 20.06.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty cổ phần Hợp Thành  (VN) 

Km 40+500, quốc lộ 5A, thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường, huyện Cẫm Giàng, tỉnh Hải Dương 
(72) Đỗ Mạnh Tuấn (VN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 18415 
(21) 3-2011-00734 (28) 01 
(54) Càng gập kéo xe ô tô (51) 12-16 
(22) 20.06.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty cổ phần Hợp Thành  (VN) 

Km 40+500, quốc lộ 5A, thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường, huyện Cẫm Giàng, tỉnh Hải Dương 
(72) Đỗ Mạnh Tuấn (VN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 18416 
(21) 3-2011-00735 (28) 03 
(54) Mặt công tắc và ổ cắm (51) 13-03 
(22) 20.06.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ  (VN) 

Xóm 4, thôn Giáp Tứ, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
(72) Phạm Thế Vinh (VN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 18417 
(21) 3-2011-00736 (28) 03 
(54) Mặt công tắc và ổ cắm (51) 13-03 
(22) 20.06.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ  (VN) 

Xóm 4, thôn Giáp Tứ, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
(72) Phạm Thế Vinh (VN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 18418 
(21) 3-2011-00737 (28) 03 
(54) Mặt công tắc và ổ cắm (51) 13-03 
(22) 20.06.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ  (VN) 

Xóm 4, thôn Giáp Tứ, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  
(72) Phạm Thế Vinh (VN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 18419 
(21) 3-2011-00742 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 21.06.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty cổ phần bánh kẹo Đức Phúc Lợi  (VN) 

Xóm Thắng Lợi, xã La Phù, Hoài Đức, thành phố Hà Nội 
(72) Phan Thanh Nghiêu (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt (GIAVIET CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 18420 
(21) 3-2011-00744 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm bánh 

kẹo 

(51) 09-03 

(22) 21.06.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Nguyễn Đình Dưỡng  (VN) 

Thôn Nghĩa, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 
(72) Nguyễn Đình Dưỡng  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 18421 
(21) 3-2011-00749 (28) 01 
(54) Vali (51) 03-01 
(22) 22.06.2011 (43) 26.09.2011 
(30) 001252076-0001 22.12.2010 EM 
(71) Samsonite IP Holdings S.a.r.l.  (LU) 

20, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg 
(72) Reinhard Meersschaert (BE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 18422 
(21) 3-2011-00751 (28) 01 
(54) Vali (51) 03-01 
(22) 22.06.2011 (43) 26.09.2011 
(30) 001252076-0003 22.12.2010 EM 
(71) Samsonite IP Holdings S.a.r.l.  (LU) 

20, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg 
(72) Reinhard Meersschaert (BE), Bart Proot  (BE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 18447 
(21) 3-2011-00798 (28) 01 
(54) Quạt thông gió để lắp ở 

trần nhà 

(51) 23-04 

(22) 27.06.2011 (43) 26.09.2011 
(30) 099306735 29.12.2010 TW 
(71) Tien-Bao YEH  (TW) 

5F, No. 347, Jhonghua Road, Shulin District, New Taipei City, Taiwan 
(72) Tien-Bao Yen  (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 18448 
(21) 3-2011-00799 (28) 02 
(54) Cẩu tự hành (51) 12-05 
(22) 27.06.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty cổ phần Hợp Thành  (VN) 

Km 40+500, quốc lộ 5A, thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 
(72) Đỗ Mạnh Tuấn (VN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 18449 
(21) 3-2011-00803 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 28.06.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa  (VN) 

Khu công nghiệp Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai  
(72) Phạm Quang Vũ (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 18450 
(21) 3-2011-00804 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 
(22) 28.06.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa  (VN) 

Khu công nghiệp Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai  
(72) Phạm Quang Vũ (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 18451 
(21) 3-2011-00806 (28) 02 
(54) Bao gói (51) 09-05 
(22) 28.06.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa  (VN) 

Khu công nghiệp Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai  
(72) Phạm Quang Vũ (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 18452 
(21) 3-2011-00807 (28) 01 
(54) Bộ nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 28.06.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn hương liệu Mỹ Linh  (VN) 

DD1 đường Bạch Mã cư xá Bắc Hải, phường 15, quận 10, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Từ Đức Thắng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 18453 
(21) 3-2011-00808 (28) 01 
(54) Giỏ đựng sản phẩm (51) 09-04 
(22) 28.06.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty TNHH Nhựa Long Thành   (VN) 

Số 08 Kim Biên, phường 13, quận 5, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Phạm Văn Mười (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 18454 
(21) 3-2011-00809 (28) 01 
(54) Giỏ đựng sản phẩm (51) 09-04 
(22) 28.06.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty TNHH nhựa Long Thành  (VN) 

Số 08 Kim Biên, phường 13, quận 5, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Phạm Văn Mười  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 18455 
(21) 3-2011-00810 (28) 01 
(54) Thùng cách nhiệt (51) 07-07 
(22) 28.06.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty TNHH nhựa Long Thành  (VN) 

Số 08 Kim Biên, phường 13, quận 5, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Phạm Văn Mười (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 
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(11) 18456 
(21) 3-2011-00811 (28) 01 
(54) Thùng cách nhiệt (51) 09-02 
(22) 28.06.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty TNHH nhựa Long Thành  (VN) 

Số 08 Kim Biên, phường 13, quận 5, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Phạm Văn Mười (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 18457 
(21) 3-2011-00817 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 29.06.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Schweppes International Limited  (GB) 

7 Albemarle Streel, LONDON W1S 4HQ, United Kingdom 
(72) Yoji MINAKUCHI (JP), Yuko TAKAGI (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 18458 
(21) 3-2011-00818 (28) 01 
(54) Cần nâng xe cứu hộ (51) 12-05 
(22) 29.06.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty cổ phần Hợp Thành  (VN) 

Km 40+500, quốc lộ 5A, thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 
(72) Đỗ Mạnh Tuấn (VN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 
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(11) 18459 
(21) 3-2011-00819 (28) 01 
(54) Ngãi (51) 25-01 
(22) 29.06.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty cổ phần đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng Sao Việt 

Nhật  (VN) 
506/19/26 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.  Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Như Nga  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 18460 
(21) 3-2011-00820 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 30.06.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty cổ phần hóa mỹ phẩm L & P  (VN) 

Tổ 5, ấp Tân Lập, xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long 
(72) Huỳnh Văn Hoàng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt (VIPATCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 18461 
(21) 3-2011-00821 (28) 02 
(54) Chậu hoa (51) 11-02 
(22) 30.06.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty TNHH Đồng Xanh Việt  (VN) 

Số 1, ngách 64/9, ngõ 64 Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Hải Lý (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
545 

(11) 18462 
(21) 3-2011-00822 (28) 01 
(54) Bình phun thuốc trừ sâu (51) 22-06 
(22) 30.06.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty TNHH thương mại Đức Thịnh  (VN) 

Số 2 Quang Trung, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
(72) Đỗ Đức Thịnh (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 18463 
(21) 3-2011-00826 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 01.07.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty TNHH Vạn An Sinh   (VN) 

185A Nguyễn Văn Đậu, phường 11, quận Bình Thạnh, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Bùi Quốc Khánh (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
(55)  
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(11) 18464 
(21) 3-2011-00829 (28) 01 
(54) Xe scut¬ (51) 12-11 
(22) 04.07.2011 (43) 26.09.2011 
(30) 2011-003371 18.02.2011 JP 
(71) Suzuki Motor Corporation  (JP) 

300 Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-Pref., Japan 
(72) Takahiko Kawaguchi (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 18465 
(21) 3-2011-00834 (28) 01 
(54) Chai đựng rượu (51) 09-01 
(22) 04.07.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công trách nhiệm hữu hạn Việt Pháp  (VN) 

Cụm công nghiệp Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 
(72) Phùng Bá Liên (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 18466 
(21) 3-2011-00835 (28) 01 
(54) Tăm (51) 28-03 
(22) 04.07.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Cơ sở Nam  (VN) 

8/24 Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận Bình Thạnh, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Phan Văn Minh (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 18467 
(21) 3-2011-00836 (28) 01 
(54) Ghế (51) 06-01 
(22) 04.07.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Phạm Thị Kim Loan  (VN) 

62 Bà Huyện Thanh Quan, phường 7, quận 3, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Phạm Thị Kim Loan  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 
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(11) 18468 
(21) 3-2011-00837 (28) 01 
(54) Ghế (51) 06-01 
(22) 04.07.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Phạm Thị Kim Loan  (VN) 

62 Bà Huyện Thanh Quan, phường 7, quận 3, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Phạm Thị Kim Loan  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 18469 
(21) 3-2011-00838 (28) 01 
(54) Dép (51) 02-04 
(22) 04.07.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Phạm Thị Kim Loan  (VN) 

62 Bà Huyện Thanh Quan, phường 7, quận 3, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Phạm Thị Kim Loan  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 18470 
(21) 3-2011-00839 (28) 01 
(54) Gối (51) 06-09 
(22) 04.07.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Phạm Thị Kim Loan  (VN) 

62 Bà Huyện Thanh Quan, phường 7, quận 3, TP .  Hồ Chí Minh 
(72) Phạm Thị Kim Loan  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 18471 
(21) 3-2011-00840 (28) 01 
(54) Kẹp móc (51) 08-08 
(22) 04.07.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty cổ phần Vĩnh Phú  (VN) 

Số 36, VSIP 2, đường số 2, KCN VietnamSingapore 2, khu liên hiệp công nghiệp-dịch 
vụ-đô thị Bình Dương, phường Hòa Phú, thị xã Thủ Đầu Một, tỉnh Bình Dương 

(72) Nguyễn Thị Ngọc Hậu (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  
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(11) 18472 
(21) 3-2011-00841 (28) 01 
(54) Nút đậy chai (51) 09-07 
(22) 05.07.2011 (43) 26.09.2011 
(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL FACTORY, INC.  (JP) 

115, Aza Kuguhara, Tateiwa, Muya-cho, Naruto-shi, Tokushima, Japan 
(72) Hayato Kimura  (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 18473 
(21) 3-2011-00846 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 05.07.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty TNHH thương mại sản xuất rượu Nam Bộ  (VN) 

1906 quốc lộ 91, phường Thuận An, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 
(72) Trần Việt Huy (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 18474 
(21) 3-2011-00848 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 06.07.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Liên hiệp HTX thương mại thành phố Hồ Chí Minh   (VN) 

199-205 Nguyễn Thái Học, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Phạm Thị Thanh Tuyền (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 18475 
(21) 3-2011-00849 (28) 01 
(54) Đầu gậy chơi gôn (51) 21-02 
(22) 06.07.2011 (43) 26.09.2011 
(30) 29/382850 07.01.2011 US 
(71) Karsten Manufacturing Corporation  (US) 

2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona 85029, United States of America 
(72) Bradley D. Schweigert (US), Michael R. Nicolette (US), Xiaojian Chen (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
559 

(11) 18476 
(21) 3-2011-00851 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 07.07.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty TNHH thương mại và sản xuất Nhất Vỹ  (VN) 

165/3 khu phố 3, phường Đông Hưng Thuận, quận 2, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Ngô Thị Hoài Phượng (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
560 

(11) 18477 
(21) 3-2011-00854 (28) 01 
(54) Can (51) 09-02 
(22) 07.07.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty TNHH BZT U.S.A  (VN) 

87C Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Đỗ Thanh Lân (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
561 

(11) 18478 
(21) 3-2011-00855 (28) 01 
(54) Can (51) 09-02 
(22) 07.07.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty TNHH BZT U.S.A  (VN) 

87C Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Đỗ Thanh Lân (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
562 

(11) 18479 
(21) 3-2011-00856 (28) 01 
(54) Can (51) 09-02 
(22) 07.04.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty TNHH BZT U.S.A  (VN) 

87C Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Đỗ Thanh Lân (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
563 

(11) 18480 
(21) 3-2011-00857 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 07.07.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty TNHH BZT U.S.A  (VN) 

87C Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Đỗ Thanh Lân (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
564 

(11) 18481 
(21) 3-2011-00858 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 07.07.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty TNHH BZT U.S.A  (VN) 

87C Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Đỗ Thanh Lân (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
565 

(11) 18482 
(21) 3-2011-00859 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 07.07.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty TNHH BZT U.S.A  (VN) 

87C Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Đỗ Thanh Lân (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
566 

(11) 18483 
(21) 3-2011-00860 (28) 01 
(54) Lịch để bàn (51) 19-03 
(22) 08.07.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Hộ kinh doanh Lê Châu  (VN) 

17/1 Phan Văn Trị, phường 14, quận Bình Thạnh, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Châu Quang Nhẫn (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
567 

(11) 18484 
(21) 3-2011-00892 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 08.07.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty cổ phần hóa sinh Vàm Cỏ  (VN) 

ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An  
(72) Lê Bá Phúc (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
568 

(11) 18485 
(21) 3-2011-00893 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 08.07.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty cổ phần hóa sinh Vàm Cỏ  (VN) 

ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An  
(72) Lê Bá Phúc (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
569 

(11) 18486 
(21) 3-2011-00894 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 
(22) 08.07.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty TNHH một thành viên nông lâm nghiệp Kiên Giang  (VN) 

Số 3, lô 6, đường Trần Quang Khải, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang 
(72) Trần Đức Thiện (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
570 

(11) 18487 
(21) 3-2011-00895 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 
(22) 08.07.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty TNHH một thành viên nông lâm nghiệp Kiên Giang  (VN) 

Số 3, lô 6, đường Trần Quang Khải, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang 
(72) Trần Đức Thiện (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
571 

(11) 18488 
(21) 3-2011-00896 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 
(22) 08.07.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty TNHH một thành viên nông lâm nghiệp Kiên Giang  (VN) 

Số 3, lô 6, đường Trần Quang Khải, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang 
(72) Trần Đức Thiện (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
572 

(11) 18489 
(21) 3-2011-00897 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 
(22) 08.07.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty TNHH một thành viên nông lâm nghiệp Kiên Giang  (VN) 

Số 3, lô 6, đường Trần Quang Khải, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang 
(72) Trần Đức Thiện (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
573 

(11) 18490 
(21) 3-2011-00898 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 
(22) 08.07.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty TNHH một thành viên nông lâm nghiệp Kiên Giang  (VN) 

Số 3, lô 6, đường Trần Quang Khải, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang 
(72) Trần Đức Thiện (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

1.1 
 

 
 

1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
574 

(11) 18491 
(21) 3-2011-00899 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 
(22) 08.07.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty TNHH một thành viên nông lâm nghiệp Kiên Giang  (VN) 

Số 3, lô 6, đường Trần Quang Khải, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang 
(72) Trần Đức Thiện (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
575 

(11) 18492 
(21) 3-2011-00905 (28) 01 
(54) Khung mắc võng (51) 06-02 
(22) 11.07.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Nguyễn Ngọc Xuân  (VN) 

Thôn Tiến Phú, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
(72) Nguyễn Ngọc Xuân  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
576 

(11) 18493 
(21) 3-2011-00906 (28) 01 
(54) Chai rượu (51) 09-01 
(22) 11.07.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Trần Hướng Dương  (VN) 

70 Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 
(72) Trần Hướng Dương  (VN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
577 

(11) 18494 
(21) 3-2011-00907 (28) 01 
(54) Ván cừ bằng thép (51) 25-01 
(22) 11.07.2011 (43) 26.09.2011 
(30) 2011-000337 11.01.2011 JP 
(71) NIPPON STEEL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
(72) Noriyoshi HARATA (JP), Shigeki TERASAKI (JP), Kei TESHIMA (JP), Ryosuke 

NAGATSU (JP), Kazuhide TODA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
578 

(11) 18495 
(21) 3-2011-00908 (28) 01 
(54) Ván cừ bằng thép (51) 25-01 
(22) 11.07.2011 (43) 26.09.2011 
(30) 2011-000336 11.01.2011 JP 
(71) NIPPON STEEL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
(72) Noriyoshi HARATA (JP), Shigeki TERASAKI (JP), Kei TESHIMA (JP), Ryosuke 

NAGATSU (JP), Kazuhide TODA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
579 

(11) 18496 
(21) 3-2011-00909 (28) 01 
(54) Ván cừ bằng thép (51) 25-01 
(22) 11.07.2011 (43) 26.09.2011 
(30) 2011-000333 11.01.2011 JP 
(71) NIPPON STEEL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
(72) Noriyoshi HARATA (JP), Shigeki TERASAKI (JP), Kei TESHIMA (JP), Ryosuke 

NAGATSU (JP), Kazuhide TODA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
580 

(11) 18497 
(21) 3-2011-00910 (28) 02 
(54) Thẻ (51) 19-08 
(22) 12.07.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBANK)  (VN) 

170 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, TP .  Hồ Chí Minh 
(72) Trần Thanh Hoa (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
581 

 
 
 

2.1  
 
 

   
 
 

                                      2.2                                                                   2.3 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
582 

(11) 18498 
(21) 3-2011-00911 (28) 02 
(54) Thẻ (51) 19-08 
(22) 12.07.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBANK)  (VN) 

170 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Trần Thanh Hoa (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
584 

(11) 18499 
(21) 3-2011-00912 (28) 01 
(54) Giấy gói kẹo (51) 09-05 
(22) 12.07.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty cổ phần bánh kẹo Nhật Mỹ  (VN) 

Xóm Quyết Tiến, xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 
(72) Ngô Văn Sơn (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt (GIAVIET CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
585 

(11) 18500 
(21) 3-2011-00913 (28) 01 
(54) Ly đựng nến (51) 26-01 
(22) 12.07.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty TNHH sản xuất - thương mại Quang Nghệ  (VN) 

205B/28 Âu Cơ, phường 5, quận 11, TP .  Hồ Chí Minh 
(72) Thi Lương  (CA) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
586 

(11) 18501 
(21) 3-2011-00917 (28) 01 
(54) Bao đựng vôi (51) 09-05 
(22) 13.07.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Phạm Ngọc Khương  (VN) 

Tổ 5, ấp Núi Trầu, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang 
(72) Phạm Ngọc Khương  (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
587 

(11) 18502 
(21) 3-2011-00923 (28) 02 
(54) Bao gói mì (51) 09-05 
(22) 14.07.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty cổ phần Acecook Việt Nam  (VN) 

Lô II-3 và II-5, đường số 11, nhóm CN II, khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, TP.  
Hồ Chí Minh  

(72) Hoàng Cao Trí (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
588 

(11) 18503 
(21) 3-2011-00924 (28) 02 
(54) Bao gói mì (51) 09-05 
(22) 14.07.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty cổ phần Acecook Việt Nam  (VN) 

Lô II-3 và II-5, đường số 11, nhóm CN II, khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, TP.  
Hồ Chí Minh  

(72) Hoàng Cao Trí (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
589 

(11) 18504 
(21) 3-2011-00925 (28) 01 
(54) Bàn cầu hai khối (51) 23-02 
(22) 14.07.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty TNHH sứ INAX Việt Nam (VINAX)  (VN) 

Dương Xá, Gia Lâm, thành phố Hà Nội 
(72) Kenichi Ito (JP), Tô Ngọc Phương (VN), Trần Văn Tuấn (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 
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(11) 18505 
(21) 3-2011-00926 (28) 01 
(54) Bàn cầu một khối (51) 23-02 
(22) 14.07.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty TNHH sứ INAX Việt Nam (VINAX)  (VN) 

Dương Xá, Gia Lâm, thành phố Hà Nội 
(72) Kenichi Ito (JP), Tô Ngọc Phương (VN), Phạm Ngọc Đường (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 18506 
(21) 3-2011-00927 (28) 01 
(54) Chậu đặt bàn (51) 23-02 
(22) 14.07.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty TNHH sứ INAX Việt Nam (VINAX)  (VN) 

Dương Xá, Gia Lâm, thành phố Hà Nội 
(72) Kenichi Ito (JP), Tô Ngọc Phương (VN), Văn Quốc Thịnh  (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 18507 
(21) 3-2011-00928 (28) 01 
(54) Bình nước nóng (51) 23-03 
(22) 14.07.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty TNHH sứ INAX Việt Nam (VINAX)  (VN) 

Dương Xá, Gia Lâm, thành phố Hà Nội 
(72) Kenichi Ito (JP), Phạm Ngọc Đường (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 18508 
(21) 3-2011-00930 (28) 01 
(54) Tiểu treo tường (51) 23-02 
(22) 14.07.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty TNHH sứ INAX Việt Nam (VINAX)  (VN) 

Dương Xá, Gia Lâm, thành phố Hà Nội  
(72) Kenichi Ito (JP), Tô Ngọc Phương (VN), Trần Văn Tuấn (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 18509 
(21) 3-2011-00932 (28) 01 
(54) Lọ (51) 09-01 
(22) 15.07.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Bear Co., Ltd.,  (RU) 

5A, Uborevicha str., Vladivostok, Russia, 690091 
(72) Klimov Michail Sergeevich (RU) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(11) 18510 
(21) 3-2011-00933 (28) 04 
(54) Xi lanh không trục (51) 15-99 
(22) 15.07.2011 (43) 26.09.2011 
(71) SMC Kabushiki Kaisha  (JP) 

4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, Japan 
(72) Takashi ABE (JP), Soichi Sato (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 18511 
(21) 3-2011-00939 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 
(22) 15.07.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty TNHH bánh kẹo - nước giải khát NABO  (VN) 

Đường Phạm Ngũ Lão - Mỹ Xá, khu công nghiệp Hòa Xá, tỉnh Nam Định  
(72) Nguyễn Văn Nam (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 18512 
(21) 3-2011-00941 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 15.07.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty cổ phần hóa dầu MEKONG  (VN) 

166/3B Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 
(72) Văn Hồng Châu (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 18513 
(21) 3-2011-00943 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 
(22) 18.07.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty TNHH Bắc Đông Dương  (VN) 

Số 1A35, Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận Gò Vấp, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Trần Mạnh Hùng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh (SUNRISE IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 18514 
(21) 3-2011-00945 (28) 05 
(54) Bao gói gạo (51) 09-05 
(22) 18.07.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại Trịnh Gia  (VN) 

17 đường 320 Phạm Hùng, phường 5, quận 8, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Trịnh Trác Nhiên (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 18515 
(21) 3-2011-00946 (28) 01 
(54) Bao gói đựng giấy ướt (51) 09-05 
(22) 18.07.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty cổ phần Đại Phát  (VN) 

Phố Đình, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 
(72) Nguyễn Huy Độ (VN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(55)  
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(11) 18516 
(21) 3-2011-00952 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 19.07.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty cổ phần thực phẩm Hồng Phú  (VN) 

Lô 9C-1 đường N4, khu công nghiệp Hàm Kiệm 1, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận 
Nam, tỉnh Bình Thuận  

(72) La Văn Hoàng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 18517 
(21) 3-2011-00953 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 19.07.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty cổ phần thực phẩm Hồng Phú  (VN) 

Lô 9C-1 đường N4, khu công nghiệp Hàm Kiệm 1, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận 
Nam, tỉnh Bình Thuận  

(72) La Văn Hoàng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 18518 
(21) 3-2011-00954 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 19.07.2011 (43) 26.09.2011 
(71) Công ty cổ phần thực phẩm Hồng Phú  (VN) 

Lô 9C-1 đường N4, khu công nghiệp Hàm Kiệm 1, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận 
Nam, tỉnh Bình Thuận  

(72) La Văn Hoàng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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phần iV 
 

đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
 

(210) 4-2007-08250 (220) 11.05.2007 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.23; A26.11.12; A7.1.11; 7.1.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch và 
thương mại Tân Sáng   (VN) 
Đường Chu Mạnh Trinh, thị xã Hưng 
Yên, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ dịch vụ môi giới cho thuê căn hộ; quản lý toà nhà; hãng bất động sản; 
môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản.    

 
Nhóm 37: Xây dựng; giám sát điều hành công việc xây dựng công trình.  

 

(210) 4-2007-11039 (220) 15.06.2007 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.4; 26.3.1 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thảo Long   (VN)
Miền Thủy Cơ, phường Cửa Nam, thành 
phố Nam Định, tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 20: Gương nhà tắm; rổ, rá nhựa; ghế nhựa; mắc áo nhựa; hộp nhựa. 
 
 

(210) 4-2008-01417 (220) 18.01.2008 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1 
(731) SENJU METAL INDUSTRY CO., LTD.  

(JP) 
23 Senju-hashido-cho, Adachi-ku, Tokyo 
120-8555 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất công nghiệp; tác nhân hóa học làm tăng hoạt tính ở bề mặt; chế phẩm 
hóa học; hỗn hợp chất hàn và chất gây cháy dùng để hàn; hoá chất hàn; chất gây cháy 
dùng trong hàn; chất hóa học công nghiệp. 

 

Nhóm 06: Kim loại màu; hợp kim của kim loại không chứa sắt (hợp kim của kim loại 
thường); chì và hợp kim của chì; kim loại hàn; miếng hỗn hợp kim loại hàn và chất gây 
cháy; dây hàn; cuộn dây kim loại; kim loại hàn được tạo hình trước; kim loại hàn dạng 
hình cầu; kim loại hàn dạng thỏi; hợp kim hàn không chứa chì; hợp kim hàn: hợp kim hàn 
chứa bạc: hợp kim hàn chứa vàng; dây hàn bằng kim loại.  
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Nhóm 07: Trục chính (bộ phận của máy móc); ổ đỡ  (bộ phận của máy móc); bộ nối trục 
[máy móc]; ống lót ổ (bộ phận của máy móc); bệ đỡ đĩa van (bộ phận của máy móc); bệ 
đỡ đĩa lắc rung (bộ phận của máy móc); ổ đỡ không dùng dầu (bộ phận của máy móc); van 
an toàn (phích cắm có thể chảy ra được, bộ phận của máy móc); máy gia công kim loại; 
máy đùn ép dây; thiết bị hàn xì; thiết bị hàn điện; thiết bị hàn vận hành bằng ga; máy phun xịt.  

 
Nhóm 09: Thiết bị hàn điện; máy hàn hồ quang dùng điện; máy dập lửa; thiết bị dập lửa; 
hệ thống phun chống lửa; miệng vòi chữa cháy; đầu bình tưới và đầu các dụng cụ và thiết 
bị chữa cháy; đầu vòi tưới (thiết bị chữa cháy); đầu vòi tưới tự động (thiết bị chữa cháy); 
đầu vòi tưới mở (thiết bị chữa cháy); đầu vòi phun nước (thiết bị chữa cháy); đầu bình xịt 
(thiết bị chữa cháy); đầu bình xịt sương mù (thiết bị chữa cháy); đầu bình xịt hơi nước 
(thiết bị chữa cháy); bảng điều khiển dùng để dập lửa; bảng điều khiển dùng để chống 
lửa; bảng điều khiển dùng trong hệ thống chống lửa; bảng điều khiển cho van tác dụng từ 
trước; van xả (thiết bị chữa cháy), hệ thống chống cháy bằng bọt; thiết bị chống cháy 
bằng bọt; đầu thiết bị tạo bọt (thiết bị chữa cháy): hệ thống chống cháy; hệ thống được 
đóng gói để chống lửa; hệ thống phun xịt dùng để chống lửa; hệ thống phun phòng cháy 
dùng trong nhà; hệ thống cháy tự động dùng trong nhà; hệ thống dập lửa bằng chất hóa 
học khô; hệ thống chống lửa bằng chất hóa học khô; máy dập lửa bằng bột tự động; hệ 
thống dập lửa bằng cách phun xịt nước; hệ thống chống lửa bằng cách phun xịt nước; van 
kiểm tra kết nối (thiết bị chữa cháy); van kiểm tra (thiết bị chữa cháy); công tắc kiểm tra; 
thiết bị giám sát thiết bị cảnh báo cháy.  

 
Nhóm 11: Lò công nghiệp; lò nung nóng; lò điện; lò cao dùng nhiệt; lò nung chảy; lò đốt.  

 
Nhóm 12: Trục chính dùng cho xe cộ trên bộ: ổ đỡ dùng cho xe cộ trên bộ; bộ nối trục 
máy dùng cho xe cộ trên bộ; bệ đỡ [dùng cho xe cộ đường bộ]. 

 
 

(210) 4-2008-07719 (220) 11.04.2008 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.2.3; 26.2.1; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH địa ốc Gia Phú  
(VN) 
161 Trần Văn Đang, phường 11, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh nhà ở; kinh doanh bất động sản; cho thuê nhà ở; cho thuê văn 
phòng; cho thuê xưởng. 

 
 

(210) 4-2008-09815 (220) 09.05.2008 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1 
(731) PCCW-HKT DATACOM SERVICES 

LIMITED   (HK) 
39th Floor, PCCW Tower, TaiKoo Place, 
979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, đại lý quảng cáo; dịch vụ hỗ trợ tiếp thị; truyền quảng cáo 
cho người khác thông qua mạng lưới liên lạc điện tử trực tuyến; dịch vụ đặt hàng trực 
tuyến được vi tính hoá chuyên về hàng hoá nói chung và hàng hoá tiêu dùng nói chung; 
cung cấp danh bạ thông tin thương mại trực tuyến; cung cấp hướng dẫn quảng cáo trực 
tuyến tra cứu được chuyên về hàng hoá và dịch vụ của các nhà bán hàng trực tuyến khác; 
dịch vụ quảng cáo được phân loại trực tuyến và dịch vụ bán đấu giá trực tuyến; dịch vụ 
thông tin về thương mại; điều hành thương mại; tư vấn trong tổ chức và điều hành kinh 
doanh, hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; cho thuê không gian quảng cáo, quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy vi tính; dịch vụ đặt hàng và tra cứu trực tuyến được vi tính hoá; bán 
buôn bán lẻ các loại hàng hoá như đồ uống có cồn, thiết bị và dụng cụ ghi, truyền và/hoặc 
tái tạo dữ liệu, thiết bị chiếu sáng, túi, pin, bộ nạp pin, khăn trải bàn và trải giường, bia, 
bánh mỳ và bánh ngọt, sách, máy tính, nến, thiệp, thảm, xe hơi, thiết bị và dụng cụ quang 
học và nhiếp ảnh, chế phẩm làm sạch và tẩy trắng, quần áo, ca cao, cà phê, phần cứng 
máy tính và phần mềm máy tính, máy vi tính, đồ gia vị, dụng cụ làm bếp, mỹ phẩm, bộ đồ 
ăn (thìa, nĩa, dao), vật phẩm dùng cho thợ may, hoa quả sấy khô và nấu chín và rau, dầu 
và mỡ ăn được làm khô, trứng, đồ điện, điện tử, viễn thông, thiết bị thu hình, thiết bị điều 
khiển, điều khiển từ xa, hộp đặt trên nóc (ti vi), thiết bị và dụng cụ viễn thông, thiết bị để 
mã hoá và giải mã tín hiệu, thiết bị và dụng cụ thu, nhận, truyền, phát hoặc tái tạo dữ liệu, 
thông tin, tranh ảnh, hình ảnh và/hoặc âm thanh, tinh dầu, cá, các sản phẳm hoa, bột mì, 
thực phẩm và đồ uống, đồ đi chân, rau và hoa quả tươi, nước ép hoa quả và đồ uống 
không chứa cồn khác, đồ đạc, trò chơi và đồ chơi điện tử, nước thơm xức tóc và cơ thể, túi 
xách tay, đồ đội đầu, thiết bị và dụng cụ đốt nóng, sưởi ấm, thiết bị đo thời gian và đồng 
hồ bấm giờ, dụng cụ dùng cho gia đình và làm bếp, đồ sắt và các vật nhỏ làm bằng kim 
loại, có âm thanh và/hoặc hình ảnh, thông tin, mứt và nước xốt hoa quả, đồ trang sức, da 
và giả da và các sản phẩm làm từ các vật liệu này, quai sách, quai đeo bằng da, hành lý 
(rương, hòm, va li), tạp chí, thịt, sữa và các sản phầm làm từ sữa, nước khoáng, gương, các 
sản phẩm truyền thông, các bản ghi nhạc, âm thanh, phim, và phần mềm máy tính dưới 
dạng sách in, băng auđio-catset, băng video-catset, đĩa nén (đĩa compact), ổ đĩa, đĩa CD 
ROM, và dụng cụ âm nhạc, truyền phát kỹ thuật số trực tiếp, sơn, các sản phẩm làm bằng 
giấy và các tông, sản phẩm của ngành công nghiệp nước hoa, sản phẩm vệ sinh cá nhân, 
được phẩm và các sản phẩm vệ sinh, khung tranh, khung ảnh, tranh, ảnh, vải lót cốc chén 
ở bàn ăn, dụng cụ thể dục thể thao, gia cầm, kim loại quý, đá quý, sản phẩm của ngành in, 
các sản phẩm được bảo quản, các loại ví, tông đơ (dao cạo) và dụng cụ cầm tay, máy thu, 
tủ lạnh, lúa gạo, chăn màn, các sản phẩm làm bằng bạc, hoặc mạ bạc, diêm và vật phẩm 
cho người hút thuốc, xà phòng, kính đeo mắt và kính râm, chè, đường dùng cho văn 
phòng, điện thoại, vải, thuốc lá, máy chữ và các vật dùng thiết yếu cho văn phòng, ô, véc 
ni và sơn mài, ví tiền, các sản phẩm dùng để cung cấp nước và dùng cho mục đích vệ 
sinh; dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin và quản lý liên quan đến các dịch vụ nêu trên. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy vi tính, thiết bị viễn thông và thiết bị phát 
thanh truyền hình; tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ nêu trên.  

 
Nhóm 38: Truyền hình cáp, phát chương trình truyền hình, phát thanh; thông tin liên lạc 
bằng máy vi tính, thông tin liên lạc qua mạng sợi quang (viễn thông), truyền tin và ảnh có 
hỗ trợ của máy vi tính, chuyển thư tín, cho thuê modem, dịch vụ truyền dữ liệu bằng 
phương tiện điện tử; dịch vụ thư điện tử, bảng thông báo điện tử; dịch vụ chuyển, nhận và 
chuyển tiếp thư điện tử; phát chương trình âm nhạc bằng cách truyền thanh hoặc truyền 
hình; dịch vụ cung cấp tin tức và hãng thông tấn; dịch vụ Internet (dịch vụ viễn thông của 
nhà cung cấp); cung cấp kết nối mạng viễn thông với mạng máy tính toàn cầu, cung cấp 
truy cập cho người sử dụng với mạng máy tính toàn cầu, cung cấp các kết nối và truy cập 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
 

611

viễn thông với dữ liệu máy tính và internet; cung cấp truy cập viễn thông cho thiết bị mã 
hóa và giải mã tín hiệu; cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ liên quan đến tổ chức hội 
nghị qua điện thoại; dịch vụ điện thoại; tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các 
dịch vụ nêu trên. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ trò chơi cung cấp trực tuyến; dịch vụ giải trí, 
giải trí truyền hình, dịch vụ đặt chỗ cho cuộc biểu diễn; tổ chức và điều hành triển lãm 
giáo dục văn hoá, thể thao, giải trí, trình diễn thời trang, các buổi biểu diễn và trình diễn 
về giáo dục và văn hoá; cung cấp các xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không tải được 
về); cung cấp tin tức; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình và sản xuất phim; 
tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ nêu trên. 

 

Nhóm 42: Mã hoá và giải mã tín hiệu điện tử và máy vi tính; dịch vụ hỗ trợ và bảo dưỡng 
phần mềm máy vi tính và máy vi tính; dịch vụ công nghệ thông tin liên quan đến dịch vụ 
mua hàng qua internet; phân tích hệ thống máy tính; lập và bảo trì web site; thiết kế và 
phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; dịch vụ máy chủ (dịch vụ hosting) web site 
của người khác; cài đặt, bảo trì và sửa chữa phần mềm máy tính và chương trình máy tính, 
cập nhật phần mềm máy tính, thiết kế phần mềm máy tính; thử nghiệm tin học (sử dụng 
máy tính), thiết bị và dụng cụ điện, điện tử, viễn thông; tư vấn và cung cấp thông tin liên 
quan đến các dịch vụ nêu trên. 

 

Nhóm 45: Quản lý quyền tác giả, dịch vụ lixăng về quyền sở hữu trí tuệ, dịch vụ lixăng về 
phần mềm máy tính, tư vấn về sở hữu trí tuệ; tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến 
các dịch vụ nêu trên.  

 
 

(210) 4-2008-14919 (220) 14.07.2008 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.9.1 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Vạn Thành    (VN) 
90/4 Luỹ Bán Bích, phường Tân Thới 
Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Nệm mút (mousse) xốp, nệm cao su thông hơi, nệm lò xo. Nệm giường bọc vải.  
 
 

(210) 4-2008-19694 (220) 15.09.2008 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhựa Quang 
Huy  (VN) 
88 tổ 13, thị trấn Đông Anh, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm. 
 

Nhóm 10: Bình sữa; bơm tiêm; ống tiêm.  
 

Nhóm 12: Mui xe; chắn bùn; vỏ bọc dùng cho động cơ xe.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
 

612

Nhóm 16: Bút; thước kẻ; hộp bút; cái gọt bút chì.  
 

Nhóm 20: Bao bì bằng nhựa; ghế; bàn; giá bày hàng; thùng bằng nhựa; tủ (đồ nội thất); 
bình chứa nhiên liệu lỏng (không bằng kim loại); khay chuyển hàng (không bằng kim 
loại); giá; kệ. 

 

Nhóm 21: Chậu; rổ; chai lọ; thùng rác; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; hộp 
đựng dùng cho mỹ phẩm; cốc; bình; thùng đựng nước đá; khuôn làm nước đá; đồ dùng 
trong nhà vệ sinh. 

 

Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe máy, ô tô, các loại nguyên liệu và sản phẩm ngành nhựa.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải, dịch vụ cho thuê kho bãi.  
 
 

(210) 4-2008-19791 (220) 15.09.2008 
  (441) 26.09.2011 

(731) ROKI CO.,LTD.  (JP) 
2396, Futamata, Futamata-cho, Tenryu-
ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy lọc, các loại máy móc và thiết bị xử lý xử lý hóa chất khác; các động cơ 
chủ lực không sử dụng điện (không dành cho các phương tiện giao thông trên bộ); thiết bị 
làm sạch khí cho động cơ đốt trong; lưới lọc sử dụng trong thiết bị làm sạch khí cho động 
cơ đốt trong, lưới lọc dầu cho động cơ đốt trong, thiết bị làm mát dầu trong động cơ đốt 
trong, thiết bị lọc nhiên liệu trong động cơ đốt trong, bình chứa nhiên liệu trong động cơ 
đốt trong, bình chứa dầu trong động cơ đốt trong, bầu hút hơi xăng cho động cơ đốt trong, 
các bộ phận khác ngoài các sản phẩm đã được đề cập trên cho các động cơ chủ lực không 
sử dụng điện (bao gồm các bộ phận cho động cơ chủ lực không sử dụng điện dành cho 
các phương tiện giao thông trên bộ), các bộ phận của động cơ chủ lực không sử dụng điện 
dùng cho các phương tiện sử dụng điện.  

 

Nhóm 10: Màng polymer dùng cho các thiết bị và dụng cụ y tế, bộ lọc cho thiết bị và 
dụng cụ y tế, bộ lọc hấp thụ dùng cho thiết bị và dụng cụ chẩn đoán, các bộ lọc khác 
ngoài các bộ lọc đã được đề cập trên đây dùng cho thiết bị và dụng cụ chẩn đoán, bộ lọc 
để khử trùng và diệt khuẩn, bộ lọc để khử thành phần đặc biệt như khử bạch cầu khỏi 
máu, thiết bị và dụng cụ y tế khác và các bộ phận, phụ tùng của chúng.  

 

Nhóm 11: Máy làm sạch không khí gia dụng và các bộ lọc của chúng thiết bị tạo nước 
kiềm được ion hóa dùng trong gia đình và các bộ lọc của chúng, các thiết bị nhiệt điện gia 
dụng khác, máy làm sạch không khí dùng cho nội thất ô tô, thiết bị làm sạch không khí 
khác cho các mục đích công nghiệp và các bộ lọc của chúng, thiết bị điều hòa không khí 
khác; dụng cụ lọc nước dùng trong gia đình và bộ lọc của chúng; dụng cụ lọc nước và bộ 
lọc của chúng cho các mục đích công nghiệp; các thiết bị lọc nước khác.  

 

Nhóm 12: Các động cơ chủ lực không sử dụng điện cho các phương tiện giao thông trên 
bộ [không bao gồm "các bộ phận của chúng"], bình chứa và các bộ phận phụ tùng của 
chúng, máy bay và các bộ phận, phụ tùng của chúng; xe lửa và các bộ phận, phụ tùng của 
chúng; ô tô (bao gồm các phương tiện sử dụng điện) và các bộ phận, phụ tùng của chúng; 
các phương tiện sử dụng động cơ hai bánh, xe đạp và các bộ phận và phụ tùng của chúng.  
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Nhóm 37: Sửa chữa và bảo dưỡng máy lọc, các loại máy móc và phương tiện xử lý hóa 
học khác; sửa chữa và bảo dưỡng các động cơ chủ lực không sử dụng điện (không dành 
cho các phương tiện giao thông trên bộ); sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị làm sạch khí cho 
động cơ đốt trong; lưới lọc sử dụng trong thiết bị làm sạch khí cho động cơ đốt trong, lưới 
lọc đầu cho động cơ đốt trong, thiết bị làm mát dầu trong động cơ đốt trong, thiết bị lọc 
nhiên liệu trong động cơ đốt trong, bình chứa nhiên liệu trong động cơ đốt trong, bình 
chứa dầu trong động cơ đốt trong, bầu hút hơi xăng cho động cơ đốt trong, các bộ phận 
khác ngoài các sản phẩm đã được đề cập trên cho các động cơ chủ lực không sử dụng điện 
(bao gồm các bộ phận cho động cơ chủ lực không sử dụng điện dành cho các phương tiện 
giao thông trên bộ), sửa chữa và bảo dưỡng các bộ phận của động cơ chủ lực không sử 
dụng điện dùng cho các phương tiện sử dụng điện; sửa chữa và bảo dưỡng màng polymer 
dùng cho các thiết bị và dụng cụ y tế, bộ lọc cho thiết bị và dụng cụ y tế, bộ lọc hấp thụ 
dùng cho thiết bị và dụng cụ chẩn đoán, các bộ lọc khác ngoài các bộ lọc đã được đề cập 
trên đây dùng cho thiết bị vâ dụng cụ chẩn đoán, bộ lọc để khử trùng và diệt khuẩn, bộ lọc 
để khử thành phần đặc biệt như khử bạch cầu khỏi máu, thiết bị và dụng cụ y tế khác và 
các bộ phận, phụ tùng của chúng; sửa chữa và bảo dưỡng máy làm sạch không khí gia 
dụng và các bộ lọc của chúng, thiết bị tạo nước kiềm được ion hóa dùng trong gia đình và 
các bộ lọc của chúng, các thiết bị nhiệt điện gia dụng khác, sửa chữa và bảo dưỡng máy 
làm sạch không khí dùng cho nội thất ô tô, thiết bị làm sạch không khí khác cho các mục 
đích công nghiệp và các bộ lọc của chúng, thiết bị điều hòa không khí khác; sửa chữa và 
bảo dưỡng dụng cụ lọc nước dùng trong gia đình và bộ lọc của chúng; sửa chữa và bảo 
dưỡng dụng cụ lọc nước và bộ lọc của chúng cho các mục đích công nghiệp; các thiết bị 
lọc nước khác; sửa chữa và bảo dưỡng các động cơ chủ lực không dùng điện cho các 
phương tiện giao thông trên bộ [không bao gồm các bộ phận của chúng], sửa chữa và bảo 
dưỡng bình chứa và các bộ phận phụ tùng của chúng, sửa chữa và bảo dưỡng máy bay và 
các bộ phận, phụ tùng của chúng; sửa chữa và bảo dưỡng xe lửa vâ các bộ phận, phụ tùng 
của chúng; sửa chữa và bảo dưỡng ô tô (bao gồm các phương tiện sử dụng điện) và các bộ 
phận, phụ tùng của chúng; sửa chữa và bảo dưỡng các phương tiện sử dụng động cơ hai 
bánh, xe đạp và các bộ phận và phụ tùng của chúng.  

 
 

 
(210) 4-2008-23378 (220) 30.10.2008 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.15.21; 26.11.1 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần văn phòng 
phẩm Hồng Hà   (VN) 
25 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm làm từ kim loại: kệ chặn sách; giá siêu thị; giá sách dùng trong 

thư viện (không phải là đồ nội thất).  
 

Nhóm 16: Vở; bút máy; bút bi; sổ ghi chép; sổ lịch; cái kẹp tài liệu.  
 

Nhóm 18: Các sản phẩm bằng da, giả da: balô; túi; cặp; valy; túi du lịch; các sản phẩm từ 
nhựa: túi xách; túi; cặp đựng tài liệu; cặp. 
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(210) 4-2008-23713 (220) 05.11.2008 
  (441) 26.09.2011 
(300) 7130248 04.08.2008 EM 
(540) 

 

(731) AUGERE HOLDINGS 
(NETHERLANDS) BV    (NL) 
Fred Roeskestraat 123-1, 1076 EE 
Amsterdam, The Netherlands, 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ viễn thông và thông tin liên lạc bằng điện và điện tử; Thiết 

bị và dụng cụ viễn thông và phương tiện thông tin liên lạc; Thiết bị và dụng cụ điện và 
điện tử dùng cho xử lý, truy cập, ghi vào bộ nhớ, truyền phát, phục hồi hay tiếp nhận cơ 
sở dữ liệu; Thiết bị và dụng cụ dùng cho ghi, truyền phát, khuyếch đại hay tái tạo về âm 
thanh, hình ảnh, thông tin hay dữ liệu đã được mã hóa; Máy quay phim; Thiết bị, dụng cụ 
và phụ tùng chụp ảnh; Thiết bị, dụng cụ và phụ tùng xử lý hình ảnh; Thiết bị và dụng cụ 
thu hình và thu thanh; Máy phát và máy thu phát qua viễn thông, đài phát thanh và truyền 
hình; Thiết bị truy cập vào đài hay chương trình được truyền phát; Thiết bị kỹ thuật tạo 
ảnh ba chiều khi có ánh sáng thích hợp; Máy vi tính; Thiết bị ngoại vi dùng cho máy vi 
tính; Mạch điện truyền chương trình cơ sở dữ liệu; Chương trình máy tính; phần mềm 
máy tính; Đĩa, băng và dây dẫn tất cả dùng cho việc truyền dữ liệu từ tính; Thẻ từ tính đã 
ghi trước và thẻ từ tính trắng; Thẻ mang dữ liệu; Thẻ nhớ; Thẻ thông minh; Thẻ có chứa 
bộ vi xử lý; Tấm mạch tổng hợp (thẻ thông minh); Thẻ căn cước điện tử; Thẻ điện thoại; 
Thẻ tín dụng điện thoại; Thẻ điện thoại ; Thẻ ghi nợ; Thẻ dùng cho trò chơi điện tử thiết 
kế sử dụng với điện thoại; ổ (ra CD-ROM; Phần tử mang dữ liệu quang học, kỹ thuật số 
và từ tính; Ghi âm và lưu giữ dữ liệu truyền thông kỹ thuật số và từ tính (trắng và đã được 
ghi trước); Phần mềm máy tính cung cấp từ mạng Internet; Xuất bản phẩm điện tử (có thể 
tải xuống đươc) được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy vi tính hay từ mạng 
Internet; Phần mềm máy tính và thiết bị viễn thông (bao gồm bộ điều biến môđem) có 
khả năng kết nối cơ sở dữ liệu, mạng nội bộ và mạng Internet; Phần mềm máy tính cho 
phép các dịch vụ hội nghị qua điện thoại, hội nghị, diễn đàn qua hình ảnh và điện thoại 
hình; Phần mềm máy tính cho phép tìm kiếm và phục hồi dữ liệu; Phần mềm máy tính 
dùng cho truy cập cơ sở dữ liệu, dịch vụ viễn thông, mạng máy tính và bảng thông báo 
điện tử; Phần mềm trò chơi trên máy vi tính; Nhạc kỹ thuật số (có thể tải xuống được) 
được cung cấp từ cơ sở dữ liệu máy vi tính hay mạng Internet; Nhạc kỹ thuật số (có thể tải 
xuống được) được cung cấp từ trang web MP3 của mạng Internet; Dụng cụ để bật nhạc 
thu được từ mạng internet; Máy nghe nhạc MP3; Bức ảnh, bức vẽ, đồ họa, dữ liệu cơ sở về 
âm thanh, phim ảnh, băng viđêô và chương trình nghe nhìn (có thể tải xuống được) được 
cung cấp tr−c tuyến hay từ cơ sở dữ liệu máy tính hay từ mạng internet hay từ trang web 
của mạng internet; Thiết bị và dụng cụ để kiểm tra định lượng từ xa; Phần mềm máy tính 
dùng để kiểm tra định lượng; Máy thu và máy phát qua vệ tinh; Thông tin liên lạc và phát 
chương trình bằng truyền thanh và truyền hình qua vệ tinh; Đèn hiệu vô tuyến điện thoại 
và ăng ten điện thoại; Dây điện và cáp điện; Cáp quang; Dây điện trở; Điện cực; Sự lắp 
đặt và hệ thống viễn thông; Thiết bị đầu cuối dùng cho mang điện thoại; Tổng đài điện 
thoại; Thiết bị dấu hiệu vào, lưu giữ, chuyền biến và xử lý thông tin viễn thông; Thiết bị 
điện thoại; Thiết bị cho điện thoại cố định, điện thoại kéo dài, điện thoại di động, điện 
thoại cầm tay hay điện thoại được kích hoạt giọng nói; Thiết bị đầu cuối của đa truyền 
thông; Thiết bị đầu cuối tương tác cho hiển thị và đặt hàng hóa và dịch vụ; Thiết bị và 
dụng cụ đánh số thứ tự trang sách, máy nhắn tin rađiô và máy điện thoại rađiô; Điện 
thoại, điện thoại di động, điện thoại cầm tay; Máy fax; Phụ ktện cho điện thoại và điện 
thoại cầm tay; Bộ nạp điện dùng cho điện thoại; Bộ sạc pin dùng cho điện thoại; Bàn viết 
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hay xe ôtô được gắn thiết bị kết nối với loa cho phép điện thoại cầm tay được sử dụng tay 
tự do; Giá để điện thoại cầm tay trong xe; Túi và hộp đặc biệt thích hợp cho chứa đựng 
hay mang xách tay điện thoại và thiết bị và dụng cụ điện thoại; Phần mềm tổ chức cá 
nhân vi tính hóa; Dây anten; Pin; Bộ vi xử lý; Bảng chuyển mạch; Bộ điều biến (môđem); 
Máy tính, Màn hình hiển thị; Hệ thống định vị toàn cầu điện tử; thiết bị Và dụng cụ ngành 
điện tử hàng hải, đặt đường ray và định vị; Thiết bị và dụng cụ kiểm tra định lượng 
(không phải là trong cốt lõi về kiểm tra  định lượng) thiết bị và dụng cụ máy thu thanh; 
Thiết bị và dụng cụ điều khiển điện tử, nghiên cứu (không phải là trong cốt lõi về nghiên 
cứu), báo hiệu, kiểm soát (giám sát) và dạy học; Thiết bị và dụng cụ quang học và vật mạ 
điện quang học; Phim viđêô; Thiết bị và dụng cụ nghe nhìn; Thiết bị và dụng cụ trò chơi điện. 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ viễn thông và thông tin liên lạc bằng điện và điện tử; thiết 

bị và dụng cụ viễn thông và phương tiện thông tin liên lạc; thiết bị và dụng cụ điện và điện 
tử dùng cho xử lý, truy cập, ghi vào bộ nhớ, truyền phát, phục hồi hay tiếp nhận cơ sở dữ 
liệu; thiết bị và dụng cụ dùng cho ghi, truyền phát, khuyếch đại hay tái tạo về âm thanh, 
hình ảnh, thông tin hay dữ liệu đã được mã hóa; máy quay phim; thiết bị, dụng cụ và phụ 
tùng chụp ảnh; thiết bị, dụng cụ và phụ tùng xử lý hình ảnh; thiết bị và dụng cụ thu hình 
và thu thanh; máy phát và máy thu phát qua viễn thông, đài phát thanh và truyền hình; 
thiết bị truy cập vào đài hay chương trình được truyền phát; thiết bị kỹ thuật tạo ảnh ba 
chiều khi có ánh sáng thích hợp; máy vi tính; thiết bị ngoại vi dùng cho máy vi tính; mạch 
điện truyền chương trình cơ sở dữ liệu; chương trình máy tính; phần mềm máy tính; đĩa, 
băng và dây dẫn tất cả dùng cho việc truyền dữ liệu từ tính; thẻ từ tính đã ghi trước và thẻ 
từ tính trắng; thẻ mang dữ liệu; thẻ nhớ; thẻ thông minh; thẻ có chứa bộ vi xử lý; tấm 
mạch tổng hợp (thẻ thông minh); thẻ căn cước điện tử; thẻ điện thoại; thẻ tín dụng điện 
thoại; thẻ điện thoại; thẻ ghi nợ; thẻ dùng cho trò chơi điện tử thiết kế sử dụng với điện 
thoại; ổ đĩa CD-ROM; phần tử mang dữ liệu quang học, kỹ thuật số và từ tính; ghi âm và 
lưu giữ dữ liệu truyền thông kỹ thuật số và từ tính (trắng và đã được ghi trước); phần mềm 
máy tính cung cấp từ mạng Internet; xuất bản phẩm điện tử (có thể tải xuống dược) được 
cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy vi tính hay từ mạng Internet; phần mềm máy tính 
và thiết bị viễn thông (bao gồm bộ điều biến môđem) có khả năng kết nối cơ sở dữ liệu, 
mạng nội bộ và mạng Internet; phần mềm máy tính cho phép các dịch vụ hội nghị qua 
điện thoại, hội nghị, diễn đàn qua hình ảnh và điện thoại hình; phần mềm máy tính cho 
phép tìm kiếm và phục hồi dữ liệu; phần mềm máy tính dùng cho truy cập cơ sở dữ liệu, 
dịch vụ viễn thông, mạng máy tính và bảng thông báo điện tử; phần mềm trò chơi trên 
máy vi tính; nhạc kỹ thuật số (có thể tải xuống được) được cung cấp từ cơ sở dữ liệu máy 
vi tính hay mạng internet; nhạc kỹ thuật số (có thể tải xuống được) được cung cấp từ trang 
web MP3 của mạng internet; dụng cụ để bật nhạc thu được từ mạng Internet; máy nghe 
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nhạc MP3; bức ảnh, bức vẽ, đồ họa, dữ liệu cơ sở về âm thanh, phim ảnh, băng viđêô và 
chương trình nghe nhìn (có thể tải xuống được) được cung cấp trực tuyến hay từ cơ sở dữ 
liệu máy tính hay từ mạng internet hay từ trang web của mạng internet; thiết bị và dụng 
cụ để kiểm tra định lượng từ xa; phần mềm máy tính dùng để kiểm tra định lượng; máy 
thu vài máy phát qua vệ tinh; thông tin liên lạc và phát chương trình bằng truyền thanh và 
truyền hình qua vệ tinh; đèn hiệu vô tuyến điện thoại và ăng ten điện thoại; dây điện và 
cáp điện; cáp quang; dây điện trở; điện cực; thiết bị đầu cuối dùng cho mạng điện thoại; 
tổng đài điện thoại; thiết bị dấu hiệu vào, lưu giữ, chuyển biến và xử lý thông tin viễn 
thông; thiết bị điện thoại; thiết bị cho điện thoại cố định, điện thoại kéo dài, điện thoại di 
động, điện thoại cầm tay hay điện thoại được kích hoạt giọng nói; thiết bị đầu cuối của đa 
truyền thông; thiết bị đầu cuối tương tác cho hiển thị và đặt hàng hóa và dịch vụ; thiết bị 
và dụng cụ đánh số thứ tự trang sách, máy nhắn tin rađiô và máy điện thoại rađiô; điện 
thoại; điện thoại di động, điện thoại cầm tay; máy fax; phụ kiện cho điện thoại và điện 
thoại cầm tay; bộ nạp điện dùng cho điện thoại; bộ sạc pin dùng cho điện thoại; bàn viết 
hay xe ôtô được gắn thiết bị kết nối với loa cho phép điện thoại cầm tay được sử dụng tay 
tự do; giá để điện thoại cầm tay trong xe; túi và hộp đặc biết thích hợp cho chứa đựng hay 
mạng xách tay điện thoại và thiết bị và dụng cụ điện thoại; phần mềm tổ chức cá nhân vi 
tính hóa; dây anten; pin; bộ vi xử lý; bảng chuyển mạch; bộ điều biến (môđem); máy tính; 
màn hình hiển thị; hệ thống định vị toàn cầu điện tử; thiết bị và dụng cụ định vị và theo 
dõi điện tử dùng cho ngành  hàng hải; máy và thiết bị kiểm tra định lượng, dùng điện (trừ 
máy và thiết bị kiểm tra trong cơ thể); thiết bị và dụng cụ máy thu thanh; thiết bị và dụng 
cụ điều khiển, kiểm tra  điện (trừ máy  và thiết bị kiểm tra trong cơ thể), báo hiệu, kiểm 
soát (giám sát) và dạy học dùng điện; thiết bị và dụng cụ quang học và vật mạ điện quang 
học; phim viđêô; thiết bị và dụng cụ nghe nhìn (trừ thiết bị và dụng cụ dùng trong ngành 
y); thiết bị và dụng cụ trò chơi điện tử (dùng với màn hình hoặc màn chiếu ngoài trời; 
thiết bị điên, phụ kiện điện tử và thiết bị ngoại vi được thiết kế và điều chỉnh phù hợp cho 
sử dụng với máy vi tính, thiết bị nghe nhìn và thiết bị, dụng cụ trò chơi điện tử, các bộ 
phận và linh kiện cho tất cả các sản phẩm trên.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ thông tin liên lạc; dịch vụ điện thoại, dịch vụ điện 
thoại di động, dịch vụ truyền bản fax, dịch vụ điện báo, dịch vụ nhận và gởi thư, dịch vụ 
nhắn tin qua đài phát thanh, chuyển hướng cuộc gọi, dịch vụ trả lời điện thoại, dịch vụ 
tổng đài báo số điện thoại và dịch vụ thư điện tử; dịch vụ truyền, phát và tiếp nhận âm 
thanh, dữ liệu, hình ảnh, âm nhạc và thông tin; dịch vụ truyền thư điện tử; dịch vụ thông 
tin trực tuyến liên quan đến viễn thông; dịch vụ trao đổi dữ liệu; dịch vụ truyền dữ liệu 
bằng phương tiện viễn thông; dịch vụ thông tin liên lạc qua vệ tinh; dịch vụ truyền phát 
chương trình; dịch vụ phát thanh hoặc chương trình vô tuyến truyền hình hoặc chiếu 
phim; chương trình mua sắm qua truyền hình và mua sắm qua mạng; hệ thống thông tin 
điện tử đặc biệt telex (hoặc hệ hiển thị dữ liệu), dịch vụ điện toán cung cấp tin tức và các 
thông tin khác trên màn hình vô tuyến cho những người đặt thuê và dịch vụ cung cấp các 
trang dữ liệu điện tử; dịch vụ truyền phát nội dung đa phương tiện thông qua mạng lưới 
thông tin điện tử; dịch vụ thư hình (gửi các hình ảnh chuyển động); dịch vụ hội nghị bằng 
các hình ảnh trên viđêô; dịch vụ điện thoại có hình ảnh; dịch vụ viễn thông thông tin (bao 
gồm cả các trang web), viễn thông chương trình máy vi tính và các dữ liệu bất kỳ khác; 
cung cấp dịch vụ cho người sử dụng truy cập vào mạng Internet; dịch vụ kết nối hoặc 
chuyển tiếp thông tin liên lạc tới mạng Internet hoặc cơ sở dữ liệu; cung cấp dịch vụ truy 
cập vào mạng Internet (nhà cung cấp); cung cấp và điều khiển các nhóm hội nghị, hội 
thảo qua phương tiện điện tử và trò chuyện qua máy tính (chat room); truy cập vào các 
trang web âm nhạc kỹ thuật số trên mạng internet; truy cập vào các trang web MP3 trên 
mạng internet; gửi các bản nhạc kỹ thuật số bằng phương tiện viễn thông; truy cập vào cơ 
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sở hệ thống thông tin liên lạc vì các máy chủ (tổng đài) khác; điều khiển và cung cấp các 
công cụ tra cứu trên internet; dịch vụ truy cập vào hệ thống thông tin liên lạc; dịch vụ 
truyền thư tín và hình ảnh có sự trợ giúp của máy tính; liên lạc bằng máy vi tính; hãng 
thông tin; truyền tin và các tin tức thời sự cập nhật; thuê hoặc cho thuê các thiết bị, máy 
móc hoặc linh kiện dùng cho dịch vụ kể trên; tư vấn, cung cấp thông tin hoặc cố vấn về 
các dịch vụ trên; cung cấp dịch vụ internet.   

 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và dịch vụ nghiên cứu và thiết kế về khoa học 
và công nghệ; phòng nghiên cứu thí nghiệm;  dịch vụ nghiên cứu, thiết kế  sản phẩm; 
nghiên cứu kỹ thuật; dịch vụ nghiên cứu, thiết kế  liên quan đến máy vi tính, chương trình 
máy vi tính, hệ thống máy vi tính, giải pháp phần mềm ứng dụng máy vi tính, hệ thống xử 
lý dữ liệu, hệ thống quản lý dữ liệu, hệ thống xử lý thông tin lưu trữ trong máy tính, dịch 
vụ thông tin liên lạc, giải pháp truyền thông, hệ thống thông tin liên lạc và mạng lưới các 
giao diện; dịch vụ máy tính; cập nhật và thiết kế phần cứng máy tính; bảo dưỡng, cập nhật 
và thiết kế vi chương trình máy tính, phần mềm máy tính và chương trình máy tính; dịch 
vụ lập trình máy tính; chuẩn bị và cung cấp thông tin về máy tính và thiết bị của hệ thống 
máy tính; dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn 
thông; thiết kế và phát triển hệ thống máy tính, hệ thống và phương tiện thông tin liên lạc; 
dịch vụ quản lý máy tính; dịch vụ hỗ trợ vận hành mạng lưới máy tính, mạng lưới thông 
tin liên lạc và mạng lưới truyền phát dữ liệu; dịch vụ máy tính trực tuyến; dịch vụ lập trình 
trực tuyến; cho thuê chỗ truy cập vào mạng điện tử trực tuyến để tra cứu thông tin; cho 
thuê máy tính; thiết kế, đồ hoạ và soạn thảo (theo đặt hàng), tất cả dùng để xây dựng trang 
web trên mạng internet; dịch vụ sáng tạo ra những hình ảnh ảo và hình ảnh tương tác; xây 
dựng, điều hành và duy trì cơ sở dữ liệu, mạng nội bộ và các trang web; dịch vụ kết nội 
các trang web cho người khác; lắp đặt và bảo dưỡng phần mềm máy tính; cho thuê thời 
gian truy cập vào cơ sở dữ liệu máy tính; cho thuê thời gian truy cập vào các bản tin, bản 
thông báo và vào hệ thống máy tính; biên tập, xây dựng và duy trì việc đăng ký các tên 
miền; xây dựng, điều khiển và duy trì các trang web, địa chỉ web và cổng kết nối đề ghi 
các văn bản, hình ảnh và âm nhạc thông qua máy tính hoặc điện thoại di động; dịch vụ 
cung cấp thông tin và tư vấn trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc qua mạng internet; 
dịch vụ dự báo thời tiết; dịch vụ thông tin về thời tiết; dịch vụ thiết kế nội thất; dịch vụ 
cung cấp thông tin và tư vấn cho những dịch vụ trên. 

 
 

(210) 4-2008-24919 (220) 21.11.2008 
  (441) 26.09.2011 

(731) ARINC, INC.  (US) 
2551 Riva Road, Annapolis, Maryland 
21401, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xử lý dữ liệu điện tử dùng cho truyền thông sử dụng hệ thống nhiều 

người sử dụng và hệ thống điều khiển và thông tin liên lạc đường sắt tiên tiến; dịch vụ xử 
lý dữ liệu, cụ thể là xử lý dữ liệu và thông tin tự động qua hệ thống viễn thông và hệ thống 
máy tính.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ thông tin liên lạc hàng không qua mạng chuyển mạch dữ liệu và qua 
mạng truyền thông vô tuyến và truyền thông thoại, cụ thể là truy cập dữ liệu từ mạng 
thông tin liên lạc cá nhân, cụ thể là hệ thống đặt vé hàng không, hệ thống chính phủ, đại 
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lý cho thuê xe ô tô, khách sạn và cơ quan hàng không dân dụng quốc tế; dịch vụ xử lý từ 
xa, cụ thể là kết hợp các hoạt động viễn thông và máy tính tương tác trong quá trình xử lý 
nhận và truyền thông tin và dữ liệu tự động; dịch vụ truyền thông, cụ thể là phát rộng và 
phân phối qua vệ tinh chương trình phát thanh và truyền hình thời gian thực đến máy bay 
để hiển thị suốt chặng bay; phát rộng và phân phối các chương trình phim truyện, chương 
trình phát thanh và truyền hình và các trò chơi tương tác nhờ mạng máy tính đến cho hành 
khách đi máy bay; cung cấp dịch vụ truy cập internet nhiều người sử dụng dùng cho hành 
khách đi máy bay; truyền tin nhắn và dữ liệu bằng các phương tiện điện tử; cung cấp dịch 
vụ truy cập internet nhiều người sử dụng; dịch vụ thư điện tử.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ cung cấp cơ sở dữ liệu trong các lĩnh vực công nghiệp máy bay, hàng 
không, động cơ phản lực và khoa học điện tử áp dụng vào hàng không; lưu trữ và truy hồi 
(lấy ra) các dữ liệu điện tử trong lĩnh vực kinh doanh, tin tức, thời tiết, trò chơi, âm nhạc, 
phim ảnh, du lịch và các chủ đề về mối quan tâm chung; cung cấp thông tin về điểm đến 
và điểm xuất phát của chuyến bay; cung cấp cơ sở dữ liệu về việc dán nhãn để tìm tài liệu 
gửi qua đường hàng không bị mất hoặc thất lạc.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu kỹ thuật và tư vấn, cụ thể là kiến trúc hệ thống trong các hệ 
thống điện tử, vật lý và tổ chức; cung cấp thông tin về thời tiết và khí tượng học cho sân 
bay, nhân viên của sân bay, nhân viên kiểm soát không lưu, nhà cung cấp dịch vụ khí 
tượng học, cơ quan chính phủ và phi công qua mạng lưới cá nhân và mạng dịch vụ thời 
tiết hàng không quốc gia; nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP), cụ thể là ứng dụng phần 
mềm máy tính chủ của người khác; cung cấp bản đồ tương tác trực tuyến; tích hợp hệ 
thống máy tính.  

 
 

(210) 4-2008-26297 (220) 10.12.2008 
  (441) 26.09.2011 

(731) KUMPULAN FIMA BERHAD   (MY) 
Suite 4. 1, Level 4, Block C, Plaza 
Damansara, 45, Jalan Medan Setia 1, 
Bukit Damansara, 50490 Kuala Lumpur, 
Malaysia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 29: Dứa chế biến dưới các dạng lát, khối vuông, lát mỏng, miếng, khúc, nước vắt, 
miếng tròn, hình hạt lựu; lát dứa bao tử chế biến dưới dạng xi-rô và nước ép dùng cho nhà bếp.  

 
 

(210) 4-2009-03354 (220) 02.03.2009 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, da cam, đỏ, xanh nước biển
(731) 7-ELEVEN, INC.   (US) 

One Arts Plaza, 1722 Routh Street, Suite 
1000, Dallas, Texas 75201, United States 
of America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Trái cây và rau củ được chế biến sẵn; xa lát; sản phẩm bơ sữa; thịt; pho mát; 
trứng; sữa; đồ uống được làm từ sữa có hương vị trái cây; món đầu tiên của bữa ăn, cụ thể 
là món ăn đông lạnh, được chế biến và đóng gói sẵn gồm các sự kết hợp của thành phần 
thịt, thịt gia cầm, thịt lợn, cá và rau củ; món ăn chế biến sẵn thay thế món ăn nấu tại nhà 
chủ yếu làm từ trái cây, rau củ, trứng, thịt và/hoặc cá; thực phẩm được nướng, cụ thể là 
xúc xích và xúc xích nóng; thịt, cụ thể là thịt gà, thịt lợn, thịt bò, cá và thịt gà tây; cánh 
gà; món ăn nhanh làm từ thịt; thịt bò khô; khoai tây chiên; quả hạch và các loại hạt đã 
được chế biến để ăn; món chấm đồ ăn nhanh được chế biến trên cơ sở sữa và từ rau bina, 
atisô, rau thì là, hành, kem chua pho mát, pho mát và món chấm đồ ăn nhanh không được 
chế trên cơ sở sữa làm từ rau bina, atisô, rau thì là, hành; món ăn dùng để chấm làm từ 
đậu; đồ ăn nhanh dạng thanh được chế biến trên cơ sở quả hạch và các loại hạt; đồ ăn 
nhanh có nguồn gốc tự nhiên, gồm trái cây và quả hạch phơi khô; món xúp.  

 
Nhóm 30: Món ăn đầu tiên của bữa ăn, cụ thể là bữa ăn được đông lạnh, chế biến và đóng 
gói sẵn gồm chủ yếu cơm, mỳ sợi và/hoặc mỳ ống; món ăn chế biến sẵn thay thế món ăn 
nấu tại nhà chủ yếu làm từ ngũ cốc hay các chế phẩm ngũ cốc; cơm viên tròn; bánh bao 
hấp;món oden của Nhật Bản (chủ yếu làm từ các loại bánh hấp hay bánh từ các chế phẩm 
ngũ cốc hay bột mỳ có kèm các thành phần khác, được hầm trong nước tương và được ăn 
nóng; bánh xăng-đuých; đồ ăn nướng, cụ thể là bánh taquito (bánh ngô cuộn tròn của 
mêxicô); bánh pizza; sản phẩm bánh, cụ thể là bánh mỳ, bánh quy dẹt và tròn, bánh ngọt, 
bánh nướng xốp và bánh rán; đồ uống được chế trên cơ sở cà phê và trà; sôcôla nóng; món 
ăn nhanh dạng thanh, lát và bánh quy giòn làm từ ngô, bột mỳ và bột ngũ cốc; xốt salsa 
của tây ban nha; sản phẩm bánh kẹo; kem lạnh; kẹo kem lạnh dạng que có hình ngộ 
nghĩnh hay hình lạ mắt; gia vị; đá ăn; thanh thực phẩm tạo năng lượng được chế biến trên 
cơ sở ngũ cốc không dùng để thay thế bữa ăn; hỗn hợp đồ ăn nhanh gồm chủ yếu bánh 
quy giòn, bánh quy xoắn, quả hạch bọc đường và/hoặc bỏng ngô nổ sẵn; đồ ăn nhanh 
được chế trên cơ sở ngũ cốc, hạt ngô, granola (ngũ cốc ăn sáng thường gồm yến mạch giã, 
quả hạch và mật ong nướng giòn), gạo và bột mỳ. 

 
 

(210) 4-2009-03355 (220) 02.03.2009 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, da cam, đỏ, xanh nước biển
(731) 7-ELEVEN, INC.   (US) 

One Arts Plaza, 1722 Routh Street, Suite 
1000, Dallas, Texas 75201, United States 
of America  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây và rau củ được chế biến sẵn; xa lát; sản phẩm bơ sữa; thịt; pho mát; 

trứng; sữa; đồ uống được làm từ sữa có hương vị trái cây; món đầu tiên của bữa ăn, cụ thể 
là món ăn đông lạnh, được chế biến và đóng gói sẵn gồm các sự kết hợp của thành phần 
thịt, thịt gia cầm, thịt lợn, cá và rau củ; món ăn chế biến sẵn thay thế món ăn nấu tại nhà 
chủ yếu làm từ trái cây, rau củ, trứng, thịt và/hoặc cá; thực phẩm được nướng, cụ thể là 
xúc xích và xúc xích nóng; thịt, cụ thể là thịt gà, thịt lợn, thịt bò, cá và thịt gà tây; cánh 
gà; món ăn nhanh làm từ thịt; thịt bò khô; khoai tây chiên; quả hạch và các loại hạt đã 
được chế biến để ăn; món chấm đồ ăn nhanh được chế biến trên cơ sở sữa và từ rau bina, 
atisô, rau thì là, hành, kem chua pho mát, pho mát và món chấm đồ ăn nhanh không được 
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chế trên cơ sở sữa làm từ rau bina, atisô, rau thì là, hành; món ăn dùng để chấm làm từ 
đậu; đồ ăn nhanh dạng thanh được chế biến trên cơ sở quả hạch và các loại hạt; đồ ăn 
nhanh có nguồn gốc tự nhiên, gồm trái cây và quả hạch phơi khô; món xúp.  

 

Nhóm 30: Món ăn đầu tiên của bữa ăn, cụ thể là bữa ăn được đông lạnh, chế biến và đóng 
gói sẵn gồm chủ yếu cơm, mỳ sợi và/hoặc mỳ ống; món ăn chế biến sẵn thay thế món ăn 
nấu tại nhà chủ yếu làm từ ngũ cốc hay các chế phẩm ngũ cốc; cơm viên tròn; bánh bao 
hấp;món oden của Nhật Bản (chủ yếu làm từ các loại bánh hấp hay bánh từ các chế phẩm 
ngũ cốc hay bột mỳ có kèm các thành phần khác, được hầm trong nước tương và được ăn 
nóng; bánh xăng-đuých; đồ ăn nướng, cụ thể là bánh taquito (bánh ngô cuộn tròn của 
mêxicô); bánh pizza; sản phẩm bánh, cụ thể là bánh mỳ, bánh quy dẹt và tròn, bánh ngọt, 
bánh nướng xốp và bánh rán; đồ uống được chế trên cơ sở cà phê và trà; sôcôla nóng; món 
ăn nhanh dạng thanh, lát và bánh quy giòn làm từ ngô, bột mỳ và bột ngũ cốc; xốt salsa 
của tây ban nha; sản phẩm bánh kẹo; kem lạnh; kẹo kem lạnh dạng que có hình ngộ 
nghĩnh hay hình lạ mắt; gia vị; đá ăn; thanh thực phẩm tạo năng lượng được chế biến trên 
cơ sở ngũ cốc không dùng để thay thế bữa ăn; hỗn hợp đồ ăn nhanh gồm chủ yếu bánh 
quy giòn, bánh quy xoắn, quả hạch bọc đường và/hoặc bỏng ngô nổ sẵn; đồ ăn nhanh 
được chế trên cơ sở ngũ cốc, hạt ngô, granola (ngũ cốc ăn sáng thường gồm yến mạch giã, 
quả hạch và mật ong nướng giòn), gạo và bột mỳ. 

 
 

(210) 4-2009-04531 (220) 17.03.2009 
  (441) 26.09.2011 

(531) A1.5.3; A1.5.23; 26.1.2; A3.7.24; 3.7.7 
(591) Đỏ, đen, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Vinh Quang  (VN) 
phòng 305- N6B - khu đô thị Trung Hoà 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, báo hiệu, kiểm tra và giảng dạy (mô hình giảng 
dạy - thiết bị).  

 

Nhóm 20: Đồ gỗ sản phẩm (chưa xếp vào các nhóm khác) bằng gỗ, cụ thể là giường; tủ; 
bàn ghế; giá; kệ.  

 
 

(210) 4-2009-04839 (220) 19.03.2009 
 (441) 26.09.2011 

(531) 3.9.1; 26.1.1; 1.15.3; A15.9.2; 19.1.3 
(591) Xanh dương, vàng, cam, đỏ, trắng, đen, 

xanh lá 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Hồ cá 
kiểng Viễn Dương  (VN) 
44 Lãnh Binh Thăng, phường 13, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước dùng cho bể cá cánh; thiết bị sưởi bể cá cảnh; đèn chiếu sáng 
bể cá cảnh. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
 

621

(210) 4-2009-05496 (220) 25.03.2009 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.1.1 
(731) LONSDALE SPORTS LIMITED   (GB) 

Grenville Court Britwell Road, Burnham 
Buckinghamshire SLl 8DF, United 
Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ và đồng hồ đeo tay; đồng hồ thể thao; dây đeo đồng hồ; vật kỷ niệm 

được làm bằng kim loại quý hoặc được mạ kim loại quý; đồ trang sức và đồ giả trang sức; 
thiết bị bấm giờ; đồng hồ báo thức; gạt tàn làm bằng kim loại quý; huy hiệu làm bằng kim 
loại quý; hộp làm bằng kim loại quý; huy chương được làm bằng kim loại quý; hộp đựng 
đồng hồ đeo tay; dây chuyền làm bằng kim loại quý; vỏ đồng hồ; vàng giả; hộp đựng 
trang sức làm bằng kim loại quý; vòng đeo chìa khóa, khuy măng sét, kẹp cavát, ghim 
cavát, tất cả làm bằng kim loại quý; dây đồng hồ đeo tay; đồng hồ đeo tay; đồ trang sức 
(kim hoàn) làm bằng kim loại quý; đồ nữ trang rẻ tiền; phụ kiện và bộ phận của tất cả các 
loại hàng hóa trên đây.  

 
 

(210) 4-2009-05516 (220) 26.03.2009 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công Ty TNHH Thương Mại Dịch 
Vụ Quảng Cáo Sống Đẹp  (VN) 
94 đường số 28, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Thương mại 
Châu á Mới (NEW ASIA CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2009-07373 (220) 17.04.2009 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.2; A26.4.24; A26.11.9 
(731) HUA DI MIN  (CN) 

Room 304, No.167, Jinshan new village, 
Hushan Town, Cixi City, Zhejiang 
province, P.R. China.  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 07: Bugi đánh lửa dùng cho động cơ đốt trong; vòng bi (bộ phận máy); bugi dùng 
cho động cơ diesel; bơm (bộ phận của máy móc, máy và động cơ); máy phân ly; đai 
truyền của máy phát điện; thiết bị đốt cháy dùng cho động cơ đốt trong; trục nối nhiều 
chiều (bộ phận của máy móc); vòi (bộ phận của máy móc, máy và động cơ); đệm nối 
ghép (bộ phận máy); máy phát điện (đinamô); máy nén (máy móc); máy phun cho động 
cơ; bộ khởi động dùng cho động cơ và máy nổ; bộ toả nhiệt để làm mát động cơ.  
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(210) 4-2009-13197 (220) 30.06.2009 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.7.25; A26.11.12; A26.11.9; 26.3.23; 
26.1.1 

(591) Đỏ, xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Đầu tư và 
Xây lắp Tây Hồ   (VN) 
Số 2 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng (đất, đá, cát, sỏi), vật tư thiết bị xây dựng. 
 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy  lợi, hạ tầng 
kỹ thuật, quốc phòng; xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 110 KV; lắp đặt thiết bị 
công trình và dây chuyền sản xuất; khoan khai thác giếng nước ngầm, lắp đặt hệ thống 
cấp, thoát nước; khai thác vật liệu xây dựng (đất, đá, cát, sỏi); cho thuê thiết bị máy công 
trình; phá dỡ các công trình xây dựng công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi, hạ 
tầng kỹ thuật phục vụ cho việc giải phóng mặt bằng. 

 
Nhóm 42: Tư vấn, thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất đối với công trình dân 
dụng, công nghiệp; thiết kế kết cấu: đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; 
thiết kế công trình cầu, công trình xây dựng đường bộ; khảo sát địa chất công trình; khảo 
sát trắc địa công trình; khảo sát thủy văn các công trình thủy lợi. 

 
 

(210) 4-2009-13770 (220) 07.07.2009 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần văn phòng 
phẩm Hồng Hà   (VN) 
25 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm làm từ kim loại: kệ chặn sách, giá siêu thị, giá sách dùng trong 
thư viện (không phải là đồ nội thất).  

 

Nhóm 16: Giấy và các sản phẩm làm từ giấy: giấy in; giấy photo; bút máy; bút bi; sổ lịch; 
cái kẹp tài liệu.  

 

Nhóm 18: Các sản phẩm làm bằng da, giả da: balô; túi xách; cặp học sinh; valy; túi du 
lịch; cặp đựng tài liệu.  

 
 

(210) 4-2009-15055 (220) 22.07.2009 
  (441) 26.09.2011 

(531) A1.5.3; 1.17.11; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh da trời, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thủy Tiên  
(VN) 
4/6 đường D2 phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh; băng dính dùng trong y tế; bông dùng trong ngành y; bông vô 
trùng; quần lót vệ sinh phụ nữ (nút bông len hoặc giấy thấm nước đặt vào âm hộ phụ nữ 
để thấm máu khi có kinh), quần lót vệ sinh.  

 
Nhóm 09: Dây điện; ổ cắm điện; pin mặt trời; bộ khuếch đại âm thanh; máy tính; đầu 
máy nghe nhạc. 

 
Nhóm 11: Bóng đèn chiếu sáng; đèn trang trí; bộ thu năng lượng mặt trời; lò nướng sử 
dụng năng lượng mặt trời; máy điều hòa nhiệt độ; quạt điện.  

 
Nhóm 16: Tã giấy trẻ em; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy để tẩy trang; khăn trải bàn ăn 
bằng giấy; giấy vệ sinh; khăn lót bằng giấy. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; giấy xây dựng; đá để xây dựng; gỗ xây 
dựng; lều ở hội chợ (không bằng kim loại); đồ bằng đất nung, sành (vật liệu xây dựng).  

 
Nhóm 21: Đồ gốm; đồ dùng cho nhà bếp; đồ đựng dùng cho nhà bếp bằng đất nung; bát 
đĩa bằng sành; đồ sứ; bình, lọ.  

 
Nhóm 36: Tư vấn đầu tư; môi giới bất động sản; mua bán bất động sản; định giá bất động 
sản; dịch vụ nhà ở; tư vấn tài chính.  

 
Nhóm 41: Tư vấn du học; giáo dục, đào tạo; tư vấn đào tạo giáo dục hướng nghiệp; học 
viện, trường đào tạo; dịch thuật; tổ chức triển lãm giáo dục hoặc văn hoá.  

 
 

(210) 4-2009-15870 (220) 30.07.2009 
  (441) 26.09.2011 
(300) 77660434 30.01.2009 US 

(531) 26.1.4; 26.4.1 
(591) Vàng, nâu, đen 
(731) UNDERWRITERS LABORATORIES 

INC.  (US) 
333 Pfingsten Road, Northbrook, IL 
60062-2096, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Các dụng cụ và thiết bị khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, quay phim, 

quang học, cân, đo lường, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cứu hộ và giảng dạy, các dụng cụ 
và thiết bị dẫn điện, chuyển mạch, biến áp, tích điện và điều chỉnh điện; thiết bị ghi, 
truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; thiết bị mang dữ liệu từ tính; đã ghi; máy bán 
hàng tự động; cơ cấu dùng cho thiết bị tự động dùng tiền xu trả trước; máy tính (ghi) tiền 
mặt; máy tính; máy vi tính và thiết bị xử lý dữ liệu; thiết bị dập lửa; chương trình trò chơi 
trên máy vi tính; chương trình máy tính có thể tải xuống được từ mạng máy tính toàn cầu 
bao gồm cả bộ dây dẫn và bộ dây cấp nguồn điện; bộ dây dẫn điện sử dụng cho đèn trang 
trí dùng để trang hoàng trong các dịp lễ tết; thiết bị đấu dây điện sử dụng cho đèn trang trí 
dùng để trang hoàng trong các dịp lễ tết; bộ thiết bị điện dùng cho mục đích trang hoàng 
trong dịp lễ tết; phụ tùng và linh kiện của các thiết bị điện dùng để trang hoàng trong các 
dịp lễ tết; bộ nắn dòng và ổ cắm điện có nhiều ổ; điểm nối dây điện có thể định vị được; 
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dây điện có thể uốn được; thiết bị nguồn điện; bộ chuyển mạch định thời; bộ chuyển 
mạch quang điện; máy biến áp loại 2 pha và loại 3 pha; máy triệt sự tăng điện áp tạm thời; 
thiết bị chống đột biến điện. 

 
Nhóm 11: Các thiết bị dùng để chiếu sáng, sưởi ấm, tạo hơi nước; nấu nướng, làm lạnh; 
sấy khô, thông gió; cung cấp nước và thiết bị vệ sinh bao gồm dây bóng đèn dùng để 
trang trí; bộ đèn trang trí; các thiết bị chiếu sáng dùng điện dùng cho mục đích trang trí; 
quạt trần; quạt điện; đèn treo ở bề mặt sử dụng đi-ốt phát quang; đèn gắn ở hốc tường sử 
dụng đi-ốt phát quang; đèn ngủ; đèn điện xách tay; đèn điện xách tay sử dụng đi-ốt phát 
quang; đèn làm việc xách tay; đèn ngủ có gắn đi-ốt phát quang. 

 
 

(210) 4-2009-17930 (220) 25.08.2009 
  (441) 26.09.2011 

  
(591) Xanh dương, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hoá chất 
xây dựng VIGLACERA  (VN) 
59 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại bao gồm các loại vữa xây dựng; keo miết mạch 
gạch, đá ốp lát dùng trong xây dựng; phụ gia dùng cho các loại vữa dùng cho xây dựng.  

 
Nhóm 35: Mua bán vật tư thiết bị, vật liệu xây dựng; xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, vật 
liệu, công nghệ xây dựng. 

 
Nhóm 37: Xây dựng dân dụng, công nghiệp; thi công, xây lắp dân dụng, công nghiệp, 
giao thông, thuỷ lợi; 

 
Nhóm 42:  tư vấn, cung cấp, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, 
công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2009-21332 (220) 06.10.2009 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; A26.11.12; A1.5.23 
(591) Đỏ, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế Giang Chung  (VN) 
66/66D Phó Đức Chính, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; các sản phẩm từ sữa; thịt; các sản phẩm từ thịt; thủy sản đã chế biến; rau, 
quả đã chế biến.  

 
Nhóm 30: Gia vị; nước sốt; bánh kẹo; các sản phẩm từ ngũ cốc; bột; tinh bột; mù tạc; cà 
phê, hạt tiêu; gạo; chè.  
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(210) 4-2009-21333 (220) 06.10.2009 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1; 26.4.2; 26.11.2; A26.11.12 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế Giang Chung  (VN) 
66/66D Phó Đức Chính, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; các sản phẩm từ sữa; thịt; các sản phẩm từ thịt; thủy sản đã chế biến; rau, 
quả đã chế biến.  

 

Nhóm 30: Gia vị; nước sốt; bánh kẹo; các sản phẩm từ ngũ cốc; bột; tinh bột;  mù tạc; cà 
phê; hạt tiêu;  gạo; chè. 

 
 

(210) 4-2009-21631 (220) 09.10.2009 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.1; 26.1.2; A26.11.12; 24.17.15; 
26.15.3 

(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Đại Linh Quang  (VN) 
27/38/6 Nguyễn Văn Săng, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Bàn cầu, vòi nước; chậu rửa; bồn tắm [thiết bị vệ sinh]. 
 
 

(210) 4-2009-25310 (220) 23.11.2009 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.2; 26.4.9; 26.3.1; 26.11.3; 26.3.4 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn khoa 
học công nghệ và kiểm định 
xây dựng   (VN) 
Số nhà N3, phòng 3, tập thể Đại Học 
Xây Dựng, phường Đồng Tâm, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản.  
 

Nhóm 37: Bao gồm: tổng thầu xây dựng; giám sát điều hành công việc xây dựng; lắp đặt 
thiết bị.  

 

Nhóm 42: Bao gồm: thí nghiệm vật liệu xây dựng bán thành phẩm và thành phẩm, kiểm 
tra độ bền kết cấu; thí nghiệm kiểm định hiện trường; kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp 
về chất lượng công trình xây dựng; thiết kế công trình và thiết kế quy hoạch. 
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(210) 4-2009-25618 (220) 26.11.2009 
  (441) 26.09.2011 

  
(731) Công ty TNHH Dịch vụ thương 

mại và xuất nhập khẩu Việt 
Anh   (VN) 
Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 
và Chất lượng (NATUSI) 

 
(511)   Nhóm 09: Pin; vợt bắt muỗi chạy bằng điện, balát điện tử, thiết bị chiếu hình, màn ảnh 

chiếu hình, thiết bị báo động; chấn lưu đèn; bảng thông báo điện tử.  
 

Nhóm 11: Đèn pin, đèn ốp trần, đèn bàn, bóng đèn compact, đui đèn, đèn bắt muỗi bằng 
ánh sáng điện tử.  

 
Nhóm 35: Mua bán: đồng hồ, vợt bắt muỗi, hàng điện tử, điện lạnh, điện dân dụng, máy 
vi tính, thiết bị tin học, đồ dùng gia đình, thiết bị bưu chính viễn thông, thiết bị điện, tranh 
ảnh nghệ thuật.   

 
 

 
(210) 4-2009-25619 (220) 26.11.2009 
  (441) 26.09.2011 

  
(731) Công ty TNHH Dịch vụ Thương 

mại và Xuất nhập khẩu Việt 
Anh   (VN) 
Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 

và Chất lượng (NATUSI) 
 
(511)   Nhóm 09: Pin; vợt bắt muỗi chạy bằng điện, balát điện tử, thiết bị chiếu hình, màn ảnh 

chiếu hình, thiết bị báo động; chấn lưu đèn; bảng thông báo điện tử.  
 

Nhóm 11: Đèn pin, đèn ốp trần, đèn bàn, bóng đèn compact,  đui đèn, đèn bắt muỗi bằng 
ánh sáng điện tử, 

 
Nhóm 14: Đồng hồ báo thức, đồng hồ nguyên tử, đồng hồ, đồng hồ điện, đồng hồ mặt 
trời, bộ phận chuyển động của đồng hồ.  

 
Nhóm 35: Mua bán: đồng hồ, vợt bắt muỗi, hàng điện tử, điện lạnh, điện dân dụng, máy 
vi tính, thiết bị tin học, đồ dùng gia đình, thiết bị bưu chính viễn thông, thiết bị điện, tranh 
ảnh nghệ thuật.   
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(210) 4-2009-25732 (220) 26.11.2009 
  (441) 26.09.2011 

  
(731) SOLAR TURBINES INCORPORATED  

(US) 
2200 Pacific Highway, San Diego, 
California 92101 U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Tua bin khí và các bộ phận và thiết bị của nó; thiết bị chứa và các khoang chứa 

chịu được thời tiết và đã được xử lý độ vang âm thanh dùng để chứa các bộ phận máy móc 
và thiết bị bổ sung của tua bin; máy nén khí và các bộ phận và thiết bị của nó dùng cho 
ngành công nghiệp dầu và khí đốt và máy phát điện; bộ điều khiển máy móc dùng để điều 
khiển máy nén; thiết bị điều khiển tua bin khí và bộ tua bin khí; động cơ đốt trong của tua 
bin khí (trừ động cơ đốt trong của tua bin khí dùng cho các phương tiện trên bộ) và các bộ 
phận, thiết bị dùng cho động cơ đốt trong, tua bin khí, máy nén khí dùng trong ngành 
công nghiệp dầu và khí đốt, máy phát điện, thiết bị máy phát điện, bộ cung cấp điện và 
các bộ phận của nó, không bao gồm thiết bị máy phát điện dùng riêng cho việc khai thác 
năng lượng mặt trời. 

 
Nhóm 09: Phần cứng và phần mềm máy vi tính dùng để điều khiển, quản lý, duy trì, giám 
sát từ xa, chẩn đoán và kết nối với tua bin khí, máy nén khí, động cơ đốt trong, thiết bị 
máy phát điện và bộ cung cấp điện; phần cứng và phần mềm máy vi tính dùng để điều 
khiển, quản lý, duy trì, giám sát từ xa, chẩn đoán và kết nối với các bộ phận và thiết bị 
dùng cho tua bin khí, máy nén khí, động cơ đốt trong, thiết bị máy phát điện, và bộ cung 
cấp điện.  

 
Nhóm 37: Sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì tua bin khí, máy nén khí, động cơ đốt trong, thiết 
bị máy phát điện và bộ cung cấp điện; sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì các bộ phận và thiết bị 
dùng cho tua bin khí, máy nén khí, động cơ đốt trong, thiết bị máy phát điện và bộ cung 
cấp điện, không bao gồm thiết bị máy phát điện dùng riêng cho việc khai thác năng lượng 
mặt trời. 

 
 

(210) 4-2009-26970 (220) 11.12.2009 
  (441) 26.09.2011 

  
(731) KANGARO INDUSTRIES (REGD.)  

(IN) 
B-XXX-6754, Focal Point, Ludhiana 141 
010 (Punjab), India 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay (thao tác thủ công), kéo; máy dập ghim (dụng cụ cầm tay 

thao tác thủ công); súng bắn ghim (dụng cụ cầm tay thao tác thủ công). 
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(210) 4-2009-28254 (220) 28.12.2009 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1; 7.1.24; 7.1.1; 7.5.10; 5.7.3; 5.1.3; 
5.1.9; 26.11.3 

(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, đen, đỏ, nâu 
(731) Công ty Nông Lâm Nghiệp 

Kiên Giang  (VN) 
Số 3 lô 6, đường Trần Quang Khải, 
phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, 
tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Than bùn (phân bón), phân bón. 
 

Nhóm 35: Mua bán thuốc bảo vệ thực vật, vật tư nông nghiệp, lúa, gạo, các mặt hàng 
nông sản, hải sản, gỗ và các mặt hàng lâm sản khác. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách, hàng hóa; dịch vụ tổ chức các chuyến tham quan, 
du lịch; tổ chức tham quan khu du lịch sinh thái. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ khu vui chơi giải trí phục vụ khách du lịch. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn, khu nghỉ dưỡng. 

 
 

(210) 4-2010-00133 (220) 05.01.2010 
  (441) 26.09.2011 
(300) 77/827148 15.09.2009 US 

(531) 26.1.1 
(731) HEWLETT-PACKARD 

DEVELOPMENT COMPANY, L.P.  
(US) 
11445 Compaq Center Drive West, 
Houston, Texas 77070, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn kinh doanh; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ lập kế 

hoạch chiến lược; dịch vụ cửa hàng bán lẻ qua mạng và đặt hàng qua mạng; dịch vụ liên 
quan đến các chương trình liên kết, hợp tác và giải pháp phát triển; dịch vụ quảng cáo; 
dịch vụ tiếp thị và chương trình quảng cáo; dịch vụ thuê ngoài nguồn nhân lực và quản lý 
nguồn vốn nhân lực; quản lý bảng lương doanh nghiệp; dịch vụ tư vấn nguồn nhân lực; 
dịch vụ bố trí lại và thông tin doanh nghiệp và người lao động; dịch vụ thu thập dữ liệu 
cho người sừ dụng lao động; dịch vụ quản lý cơ sở dữ liệu; dịch vụ thuê người bên ngoài 
cho quá trình kinh doanh; dịch vụ quản lý quan hệ khách hàng; dịch vụ thương mại điện 
tử.  
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Nhóm 36: Dịch vụ mua bán tài chính và cho thuê tài chính; xử lý, quản lý vá quản trị các 
kế hoạch vì lợi ích sức khỏe và phúc lợi của người lao động; dịch vụ cung cấp quy trình 
giao dịch thẻ tín dụng; dịch vụ cung cấp quy trình yêu cầu bảo hiểm; dịch vụ phân tích và 
tư vấn tài chính cho việc tổ chức và quăn lý ngân hàng và các hoạt động tài chính. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy vi tính và thiết bị viễn thông. 

 
Nhóm 38: Viễn thông; dịch vụ hội nghị truyền hình; cung cấp các phòng đàm thoại trực 
tuyến, bảng thông tin và các diễn đàn để truyền thông điệp giữa người sử dụng với nhau; 
dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến; dịch vụ tạo dòng video; dịch vụ điện thoại qua 
giao thức internet (voip); truyền dữ liệu và thông tin điện tử. 

 
Nhóm 39: Lưu trữ điện tử nội dung số; cung cấp trang web lưu trữ ảnh kỹ thuật số và ảnh chụp.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý, rửa, in ảnh chụp và ảnh kỹ thuật số; dịch vụ in ảnh kỹ thuật số 
và ảnh chụp theo yêu cầu lên trên giấy ảnh và hàng hóa; dịch vụ in ấn; dịch vụ in theo yêu 
cầu; sản xuất máy vi tính theo yêu cầu; tái sử dụng phần cứng máy vi tính, thiết bị ngoại 
vi máy vi tính và các thiết bị điện tử. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo cụ thể là tổ chức các lớp học, các cuộc hội thảo, 
hội nghị chuyên đề và các cuộc thảo luận liên quan đến lĩnh vực máy tính, thương mại 
điện tử và công nghệ thông tin; cung cấp trang web để tải lên, chia sẻ, xem và gửi ảnh 
chụp và ảnh kỹ thuật số qua mạng internet; dịch vụ tạo ảnh kỹ thuật số; dịch vụ xuất bản 
điện tử; tạp chí trực tuyến cụ thể là các blog đăng tải các thông tin liên quan đến lĩnh vực 
máy tính, thương mại điện tử và công nghệ thông tin; cung cấp trang web đề cập đến 
video do người sử dụng tạo ra.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ máy tính cụ thể là dịch vụ phân tích, quy hoạch, tích hợp, thiết kế và 
hỗ trợ kỹ thuật hệ thống máy tính; dịch vụ tư vấn internet cụ thể là cung cấp sự hỗ trợ 
trong việc phát triển các cổng internet và sáng tạo các quy trình kinh doanh để sử dụng 
trong lĩnh vực thương mại điện tử; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực an ninh mạng internet và 
mạng cục bộ; dịch vụ lưu trữ hạ tầng máy tính cụ thể là cung cấp phần cứng máy vi tính, 
phần mềm máy vi tính, các thiết bị ngoại vi máy vi tính và các dịch vụ vận hành và hỗ trợ 
có liên quan trên cơ sở thuê bao hoặc trả tiền theo sử dụng; cung cấp truy cập theo thời 
gian thuê bao vào các - phần mềm ứng dụng qua mạng internet; dịch vụ quản lý và tư vấn 
công nghệ thông tin; thiết kế, lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần mềm máy vi tính; tích hợp 
hệ thống và mạng máy tính; dịch vụ quản lý hệ thống FlC và mạng máy tính; dịch vụ phát 
triển cơ sở dữ liệu; dịch vụ lập trình máy tính; phát triển, lưu trữ, và kết nối web qua 
internet; dịch vụ tư vấn trong việc chọn lọc, cài đặt và sử dụng phần mềm máy vi tính 
được (sử dụng để giám sát và quản lý các giao dịch và hoạt động trong môi trường hoạt 
động liên tục; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật; dịch vụ khai thác dữ liệu; dịch vụ phân nhóm; dịch 
vụ quản lý thông tin; thiết kế máy tính - theo yêu cầu; dịch vụ chia sẻ tài liệu cụ thể là 
cung cấp trang web hỗ trợ về công nghệ giúp người sử dụng có thể đưa lên hoặc tải xuống 
các tệp dữ liệu điện tử; dịch vụ sao lưu dữ liệu và khôi phục dữ liệu; dịch vụ dịch chuyển 
dữ liệu; dịch vụ mã hóa dữ liệu; dịch vụ tư vấn về phần mềm và phần cứng máy vi tính; 
dịch vụ web; dịch vụ thuê và cho thuê máy vi tính và phần mềm máy vi tính; cung cấp các 
dịch vụ thiết kế đồ họa qua mạng thông tin liên lạc; nghiên cứu khoa học và công nghiệp; 
cung cấp trang web để tạo ảnh, chỉnh sửa, thao tác, tổ chức và thay đổi điện từ ảnh kỹ 
thuật số. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
 

630

(210) 4-2010-00736 (220) 13.01.2010 
 (441) 26.09.2011 

(531) 3.7.17; 25.1.6; 26.11.1; 26.13.25 
(731) ASPIRE-ACADEMY FOR SPORTS 

EXCELLENCE   (QA) 
P.O. Box 22287, Doha, Qatar  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, cát tông, bản sao nghệ thuật đồ hoạ, bao gồm áp phích quảng cáo; dấu 
bằng cao su và mực dấu; cặp để tài liệu; tạp chí, cụ thể là tạp chí thể thao, sức khoẻ và tạp 
chí về đào tạo thể thao; sách hướng dẫn, cụ thể là sách hướng dẫn thể thao, và sức khoẻ và 
sách huấn luyện các môn thể thao; ấn phẩm, cụ thể là tờ quảng cáo rời, cuốn sách mỏng, 
bản báo cáo, bản tin trong lĩnh vực thể thao; vật liệu đóng sách, ảnh chụp; văn phòng 
phẩm; băng dính dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; chổi sơn; máy chữ dùng 
bằng điện hoặc không dùng điện; vật liệu và dụng cụ giảng dạy (không bao gồm thiết bị); 
chữ in; bản in đúc (clisê) của ngành in.  

 

Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, mũ nón.  
 

Nhóm 28: Đồ chơi và trò chơi; dụng cụ thể dục và thể thao, cụ thể là, bóng dùng tập thể 
dục, dụng cụ tập tạ, bóng dùng trong môn bóng đá, bóng dùng trong môn thể thao bóng 
quần, hàng rào cho vận động viên nhảy qua trong cuộc đua vượt rào, que dùng trong môn 
chạy tiếp sức, đĩa trong môn ném đĩa, bóng dùng trong môn bóng bàn và dụng cụ luyện 
tập sự nhanh nhẹn, cụ thể là, thang, vòng, vật hình nón và bóng phản công; đồ trang 
hoàng cây Nôen. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ điều hành kinh doanh; 
dịch vụ cho thuê máy phô tô (photocopying); dịch vụ sao chụp; dịch vụ xử lý văn bản, 
dịch vụ thư ký; dịch vụ tốc ký; dịch vụ sao chép lại và dịch vụ đánh máy.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; thể thao 
và các hoạt động văn hoá.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chỗ ở 
tạm thời. 

 
 

(210) 4-2010-01579 (220) 22.01.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) 4.3.3 
(591) Trắng, đỏ, vàng đồng 
(731) Tổng công ty cổ phần bia - 

rượu - nước giải khát Sài Gòn 
(SAlGON BEER-ALCOHOL - 
BEVERAGE CORPORATlON)   (VN) 
6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 04: Cồn để đun nấu. 
 

Nhóm 06: Thép; đồ bằng sắt dùng trong xây dựng (xà gồ); nút khoén (nắp chai bằng kim 
loại); tấm lát bằng kim loại.  

 
Nhóm 16: Bao bì bằng giấy các-tông; túi xách bằng giấy; giấy gói hàng.  

 
Nhóm 18: Túi xách bằng vải; túi xách giả da; ba lô; cặp xách; va-li.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại: tắm ván sàn (không bằng kim loại); 
tấm xi măng; vách ngăn bằng gỗ; tắm lớp (tắm lát bằng gỗ).  

 
Nhóm 20: Két nhựa.  

 
Nhóm 21: Chai, lọ, bình (không bằng kim loại); chai nhựa.  

 
Nhóm 30: Hương liệu thực phẩm; tinh dầu dùng cho thực phẩm.  

 
Nhóm 32: Nước giải khát có gas và không gas; nước khoáng (đồ uống); nước uống đóng 
chai; nước ép hoa quả; nước ép trái cây không có cồn.  

 
Nhóm 33: Rượu; đồ uống có chứa cồn (trừ bia); đồ uống có cồn chứa hoa quả; cốc-tai 
nước ép trái cây có cồn.  

 
Nhóm 35: Mua bán: bia, rượu, nước giải khát, cồn, bao bì, vật tư nguyên liệu và các thiết 
bị, phụ tùng liên quan đến ngành sản xuất bia rượu- nước giải khát; dịch vụ quảng cáo; 
trung tâm thương mại; tổ chức hội chợ (để giới thiệu sản phẩm và bán hàng); tư vấn tổ 
chức và điều hành kinh doanh; đại lý bán hàng như là bán cồn để đun nấu, thép, đồ bằng 
sắt dùng trong xây dựng (xà gồ), nút khoén (nắp chai bằng kim loại), tấm lát bằng kim 
loại, bao bì bằng giấy các-tông, túi xách bằng giấy, giấy gói hàng, túi xách bằng vải, túi 
xách giả da, ba lô, cặp xách, va-li, vật liệu xây dựng không bằng kim loại, tấm ván sàn 
(không bằng kim loại), tấm xi măng, vách ngăn bằng gỗ), tấm lớp (tấm lát bằng gỗ), két 
nhựa, chai, lọ, bình (không bằng kim loại), chai nhựa, hương liệu thực phẩm, tinh dầu 
dùng cho thực phẩm, nước giải khát có ga và không có ga, nước khoáng, nước uống đóng 
chai, nước ép hoa quả, nước ép trái cây không có cồn, rượu, đồ uống chứa cồn (trừ bia), 
đồ uống có cồn chứa hoa quả, cốc-tai, nước ép trái cây có cồn  

 
Nhóm 36: Tư vấn đầu tư (tài chính); mua bán nhà; môi giới bất động sản; cho thuê văn 
phòng; thông tin về tài chính.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt các thiết bị và công trình cho chuyên ngành rượu, bia, nước giải khát; 
xây dựng công trình cho chuyên ngành rượu, bia, nước giải khát.  

 
Nhóm 39: Du lịch lữ hành; vận tải hàng hoá; cho thuê kho bãi; cho thuê kho chứa hàng; 
vận chuyển hành khách; cung cắp nước sạch.  

 
Nhóm 42: Thiết kế công trình (chuyên ngành rượu, bia, nước giải khát); chuyển giao công nghệ.  

 
Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; nhà trọ; quán ăn tự phục vụ; căng tin; đặt chỗ 
(giữ chỗ) chỗ ở tạm thời.  
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(210) 4-2010-02297 (220) 02.02.2010 
  (441) 26.09.2011 

(731) WPP LUXEMBOURG GAMMA SARL  
(LU) 
6 Rue Heine, L-1720 Luxembourg  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua các phương tiện truyền thông; nghiên cứu kinh doanh và tư vấn về 
các lĩnh vực liên quan đến các phương tiện truyền thông quảng bá và thông tin thị trường; 
lập kế hoạch, mua và đàm phán về không gian và thời gian dùng cho quảng cáo và các 
phương tiện truyền thông; dịch vụ quảng cáo, xúc tiến bán hàng và tiếp thị; dịch vụ điều 
hành kinh doanh và quản lý kinh doanh; dịch vụ quảng cáo bán hàng; sản xuất các 
chương trình quảng cáo và quảng cáo trên truyền hình; dịch vụ quan hệ công chúng; 
nghiên cứu thị trường và phân tích thị trường; dịch vụ nghiên cứu và cung cấp thông tin 
liên quan đến quảng cáo và tiếp thị kinh doanh; phân tích và biên soạn thống kê; dịch vụ 
chức năng văn phòng; cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ kể trên; cung cấp các 
dịch vụ kể trên trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc từ mạng internet; biên soạn các 
mục quảng cáo sử dụng làm các trang web trên mạng internet.  

 
 

(210) 4-2010-02298 (220) 02.02.2010 
  (441) 26.09.2011 

(731) WPP LUXEMBOURG GAMMA SARL  
(LU) 
6 Rue Heine, L-1720 Luxembourg  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua các phương tiện truyền thông; nghiên cứu kinh doanh và tư vấn về 
các lĩnh vực liên quan đến các phương tiện truyền thông quảng bá và thông tin thị trường; 
lập kế hoạch, mua và đàm phán về không gian và thời gian dùng cho quảng cáo và các 
phương tiện truyền thông; dịch vụ quảng cáo, xúc tiến bán hàng và tiếp thị; dịch vụ điều 
hành kinh doanh và quản lý kinh doanh; dịch vụ quảng cáo bán hàng; sản xuất các 
chương trình quảng cáo và quảng cáo trên truyền hình; dịch vụ quan hệ công chúng; 
nghiên cứu thị trường và phân tích thị trường; dịch vụ nghiên cứu và cung cấp thông tin 
liên quan đến quảng cáo và tiếp thị kinh doanh; phân tích và biên soạn thống kê; dịch vụ 
chức năng văn phòng; cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ kể trên; cung cấp các 
dịch vụ kể trên trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc từ mạng internet; biên soạn các 
mục quảng cáo sử dụng làm các trang web trên mạng internet.  

 
 

(210) 4-2010-03517 (220) 25.02.2010 
  (441) 26.09.2011 

(731) SHARP KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS SHARP 
CORPORATION IN ENGLISH)   (JP) 
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 
545-8522, Japan.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
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(511)   Nhóm 01: Thuốc hiện hình dùng cho máy photo, máy in và máy fax.  
 

Nhóm 02: Chất điều màu dùng cho máy photo, máy in và máy fax.  
 

Nhóm 07: Máy hút bụi chân không chạy điện; máy giặt chạy điện; máy khuấy trộn chạy 
điện dùng cho mục đích gia đình (gia dụng); máy xay trộn chạy điện dùng cho mục đích 
gia đình (gia dụng).  

 

Nhóm 09: Máy thu vô tuyến truyền hình màn hình tinh thể lỏng; máy thu vô tuyến truyền 
hình; màn hình tinh thể lỏng; màn hình; đầu đọc DVD, máy ghi DVD; đầu đọc đĩa quang 
học; máy ghi đĩa quang học; tivi màn hình tinh thể lỏng và bộ điều hưởng kết hợp với 
máy ghi và đầu đọc đĩa quang học; máy ghi băng video; máy quay video; máy quay video 
xách tay có kèm bộ phận ghi hình; máy quay kĩ thuật số, máy nghe nhạc kỹ thuật số; máy 
chạy đĩa compact; máy chạy đĩa mini; máy ghi đĩa mini; loa; âm li (máy khuếch đại âm 
thanh); loa trầm; máy ghi âm băng cát - xét rađiô, máy ghi âm băng cát - xét rađiô với đầu 
đọc đĩa compact; hệ thống âm thanh nhà hát tại gia bao gồm đầu đọc/máy ghi đĩa, máy 
khuếch đại âm thanh (âm li), hệ thống loa trầm, loa và điều khiển từ xa; hệ thống ghép nối 
các thiết bị âm thanh nổi bao gồm máy ghi/đầu đọc đĩa, thiết bị dò thu tín hiệu phát thanh, 
phát hình, máy ghi/đầu đọc băng cát-xét, hệ thống loa và điều khiển từ xa; dụng cụ dùng 
cho nghề hàng hải (khí cụ đạo hàng); từ điển điện tử; máy sổ tay điện tử; thiết bị số hỗ trợ 
cá nhân (viết tắt là PDA) (thường gọi là sổ tay điện tử); máy tính điện tử; máy vi tính; 
máy tính notebook; phần mềm máy tính (ghi sẵn); máy tính (ghi) tiền mặt; hệ thống quản 
lý bán hàng (POS viết tắt của point of sales - là nơi trả tiền trong một cửa hàng); hệ thống 
bán lẻ trong đó giao dịch được máy tính hóa, không chỉ tính và ghi tiền, in hóa đơn, biên 
lai, thanh toán thẻ tín dụng, tại các quầy thanh toán người ta có thể dùng máy quét để đọc 
barcode của hàng hóa và tự động ghi lại các giao dịch mua bán để thống kê quản lý hàng 
tồn); điện thoại, điện thoại di động; máy photo; máy in; máy fax; máy scan; máy photo có 
cả chức năng in, fax và scan; mô đun pin mặt trời; máy điều phối điện năng; hệ thống 
phát năng lượng điện quang bao gồm mô đun pin mặt trời, máy điều phối điện năng, dây 
cáp điện kết nối, khung lắp và vật tư kim khí để lắp cố định mô đun pin mặt trời trên mái 
nhà và các tòa nhà lớn; ắc quy; bộ điều chỉnh, điều khiển; linh kiện điện tử; mạch tích 
hợp, vi mạch; đi ốt phát quang; mô đun đi ốt phát quang; màn hình tinh thể lỏng; mô đun 
màn hình tinh thể lỏng; mô đun hiển thị bằng điện phát quang; bộ cảm biến hình ảnh 
dùng công nghệ chế tạo vi mạch tích hợp CMOS, mô đun camera dùng công nghệ CMOS; 
mô đun camera cho điện thoại di động; mô đun thiết bị tĩnh điện kép CCD; mạch tích hợp 
cỡ lớn; vi mạch bộ nhớ cực nhanh; bộ nhớ kết hợp; bộ nhớ; đi ốt laze; thiết bị điện bán 
dẫn (thiết bị điện); thiết bị thu biến; thiết vị tần số cao (RF); đầu đọc thẻ; mô đun bộ điều 
hưởng từng phân đoạn một; bảng mạch in: nguồn cung cấp điện chuyển mạch; thiết bị 
liên kết quang; thiết bị liên kết quang; thiết bị ngắt điện quang; bóng bán dẫn điện quang; 
đi ốt điện quang; đi ốt phản quang; máy cảm biến điện quang; sợi quang học; thiết bị dữ 
liệu hồng ngọại; máy phát điện iôn, bộ đổi bloc giảm tạp nhiễu; bộ điều hưởng truyền 
hình kỹ thuật số; bàn là điện; cổng điều khiển hai chiều; bộ điều biến dữ liệu vệ tinh; mô 
đun bộ điều biến dữ liệu vệ tinh; bộ chỉnh lưu dòng điện xoay chiều; bộ bóng điện bán 
dẫn; thiết bị dò ánh sáng; bảng mạch điện in, đĩa quang ma-nhê-tô; bộ điều khiển thiết bị 
nhớ DAT; bộ đĩa quang ma-nhê-tô; bộ dò hồng ngoại dành cho điều khiển từ xa; thiết bị 
truyền dữ liệu hồng ngoại.   

 
Nhóm 11: Lò vi sóng; điều hòa không khí; máy làm sạch không khí; tủ lạnh; máy ướp 
lạnh/tủ cấp đông; máy hút mùi; lò điện để nấu thức ăn; lò đun nấu thức ăn bằng hơi nước 
ở nhiệt độ siêu cao; lò đun nấu thức ăn bằng hơi nước ở nhiệt độ siêu cao có chức năng 
của lò vi sóng; lò nướng bánh bằng điện; vỉ nướng (thịt, cá) bằng điện; thiết bị đun nóng 
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thức ăn bằng cảm ứng điện; mặt bếp và ngăn tủ vi sóng; ngăn tủ giữ nóng đồ ăn chạy 
điện; nồi nấu cơm điện; máy phát điện iôn dùng cho mục đích gia đình và thương mại; 
các thiết bị và dụng cụ chiếu sáng, đi ốt phản quang; các thiết bị và dụng cụ chiếu sáng; 
đèn đường; đèn đường có mô đun pin mặt trời; máy hút ẩm; máy giữ độ ẩm; máy lọc 
nước; máy lọc nước nóng lạnh chạy điện; phích đun nước chạy điện; tủ lạnh/cấp đông để 
trưng bày hàng; ấm đun nước chạy điện.  

 
Nhóm 16: Lớp phủ và ru băng mực dành cho máy fax; giấy; giấy nhiệt.  

 
 

(210) 4-2010-03842 (220) 02.03.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.23; A26.11.12 
(731) Nguyễn Ngọc Quyết   (VN) 

Lô M3 C/ cư số 1 Tôn Thất Thuyết, 
phường 1, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

   

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ thủ công mỹ nghệ bằng bằng gỗ, mây, tre đan, vải như: hộp đựng và đồ 

chứa dùng trong gia đình. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế; dịch vụ du lịch bằng 
du thuyền; dịch vụ vận tải hành khách bằng tàu thủy.  

 
 

(210) 4-2010-04211 (220) 05.03.2010 
  (441) 26.09.2011 

  
(591) Đỏ, ghi, đen 
(731) Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ  

(VN) 
Xóm 4, thôn Giáp Tứ, phường Thịnh 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phích cắm điện, ổ cắm điện và các loại công tắc (dùng cho mục đích nối điện); 

bộ đóng mạch điện; rơle điện; ống luồn dây điện; cáp dẫn điện; dây dẫn điện.  
 

Nhóm 11: Thiết bị và trang bị đi kèm dùng cho mục đích chiếu sáng; thiết bị và trang bị 
đi kèm dùng cho mục đích nấu nướng; thiết bị và trang bị đi kèm dùng để làm lạnh; thiết 
bị và trang bị đi kèm dùng để thông gió (điều hoà không khí); trang bị để phân phối nước; 
thiết bị và trang bị vệ sinh.   

 
Nhóm 17: Cao su thô hoặc bán thành phẩm; bán thành phẩm nhựa tổng hợp; ống mềm; 
phi kim loại; đầu nối, không bằng kim loại dùng cho ống; vỏ bọc ống, không bằng kim 
loại, tất cả thuộc nhóm này.   
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Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng; van 
dùng cho ống nước không bằng nhựa và không bằng kim loại; kính xây dựng; khung cửa 
không bằng kim loại; cửa không bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2010-04350 (220) 09.03.2010 
  (441) 26.09.2011 

(731) YAMATAKE CORPORATION  (JP) 
19F Tokyo Building 2-7-3 Marunouchi, 
Chiyoda-ku, Tokyo 100-6419, Japan   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy làm đồ uống có ga; thiết bị để làm nước có ga; thiết bị nạp khí; máy thổi 

hút không khí; thiết bị để hút bia dưới áp lực; cái bơm bia; thiết bị cơ-điện để làm đồ 
uống; máy thổi gió; máy thổi để nén, hút và vận chuyển khí; ống nồi hơi [bộ phận của 
máy]; máy đóng miệng chai; máy đóng chai; máy niêm xi chai lọ; máy đóng nút chai; 
máy súc rửa chai; máy làm bia; máy cán; bộ phận nạp cho bộ chế hoà khí; bộ chế hoà khí; 
hộp chứa dùng cho máy lọc; thiết bị chuyển hoá xúc tác; thiết bị làm sạch chân không 
trung tâm; máy ly tâm; bơm ly tâm; máy làm thuốc lá dùng trong công nghiệp; máy sản 
xuất bảng mạch; van lật [bộ phận của máy móc]; máy và thiết bị để làm sạch [dùng điện]; 
động cơ khí nén; máy khí nén; bơm khí nén; máy nén; máy nén dùng cho tủ lạnh; thiết bị 
ngưng kết; cáp điều khiển của máy hoặc động cơ; bộ điều khiển thuỷ lực đùng cho máy 
và động cơ; bộ điều khiển hơi dùng cho máy và động cơ; lò chuyển để luyện thép; băng 
tải [máy]; cơ cấu nối ghép không dùng cho xe cộ mặt đất; máy nghiền; máy phát đòng 
điện; xi lanh dùng cho máy móc; máy dùng cho sản xuất bơ sữa; máy khử khí dùng cho 
nước ăn; máy tiện và cắt ren; máy dập ren; máy đào xới; van hút ra; máy tiêu nước; máy 
nắn thẳng; máy khoan; động cơ truyền động không dùng cho xe cộ mặt đất; thiết bị hút 
bụi dùng để làm sạch; thiết bị khử bụi dùng để làm sạch; máy phát điện [đinamô]; may để 
làm bột thực phẩm; thiết bị nâng; máy nâng [thang máy]; cầu thang lăn; máy đào xúc; 
ống xả của động cơ; thiết bị cấp chất liệu cho nồi hơi của máy; bộ điều hoà nước ăn; máy 
nạp; máy lọc; bộ lọc [bộ phận của máy móc hoặc động cơ]; bộ phận lọc để làm sạch 
không khí lạnh [dùng cho động cơ]; máy hoàn thiện sản phẩm; bộ nồi hơi của máy; máy 
xay bột; máy nghiền bột mì; ống hơi của nồi hơi máy; thiết bị cơ điện để chế biến thức ăn; 
máy đúc; bộ biến đổi nhiên liệu dùng cho động cơ đốt trong; bộ tiết kiệm chất đốt cho 
động cơ; máy khí hoá; máy phát điện; máy làm thuỷ tinh; vòng đai (bạc) để bơm mỡ (bộ 
phận của máy); máy điều khiển tự động (tay máy); máy giặt áp lực cao; thiết bị gá kẹp 
cho máy công cụ; phễu để dỡ hàng cơ khí; thiết bị đóng mở cửa (chạy bằng hơi nước) [bộ 
phận của máy móc]; thiết bị đốt cháy dùng cho động cơ đốt trong; ruy băng mực dùng 
cho máy in; máy dán nhãn; thiết bị nâng nhấc; thang máy [không dùng cho máy nâng 
chuyển dùng cho người trượt tuyết]; máy dệt; máy công cụ; may dùng cho công nghiệp 
dệt; ống xả cho động cơ; máy vắt sữa; máy phay; máy xay, máy trộn; máy nhào; khuôn 
(bộ phận của máy); máy đục lỗ mộng; máy cắt rãnh [máy công cụ]; máy lọc dầu; may 
đóng gói hàng; bộ phận tiếp giấy [ngành in] ; máy để làm giấy; pít-tông trụ trượt; thiết bị 
đóng mở cửa (chạy bằng khí nén) [bộ phận của máy móc] ; búa khí nén; máy và dụng cụ 
hoạt động bằng thuỷ lực hoặc khí nén; thiết bị vận chuyển chạy bằng khí nén; băng tải 
ống vận hành bằng khí động; máy ép; máy ép [máy dùng trong công nghiệp]; máy ép để 
làm cho giống bóng láng; bộ điều chỉnh áp lực [bộ phận của máy], van áp lực [bộ phận 
của máy]; rulô in; máy in; máy in để in trên tấm kim loại; bản khắc in; máy ép để in; trục 
lăn may in; màng ngăn của bơm; máy bơm; bơm [bộ phận của máy móc; máy hoặc động 
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cơ]; bơm dùng cho thiết bị sấy nóng; máy đột lỗ; cơ cấu giảm tốc không dùng cho xe cộ 
mặt đất; trục cán của máy cán; máy cán; máy gắn xi dùng trong công nghiệp; máy phân 
ly; máy phun nước cống; kéo cắt chạy điện; lọc sàng [máy hoặc bộ phận máy]; máy sàng; 
máy hồ sợi; máy láng; máy phân loại dùng trong công nghiệp; bộ điều chỉnh tốc độ của 
máy móc, máy và động cơ; máy tách hơi nước/dầu; máy in bằng bản in đúc; máy khâu; 
may chế biến đường; bộ phận làm nóng giả (hơi nước); giác mút dùng cho máy vắt sữa; 
máy phun nhiệt; bộ chuyển hướng không dùng cho xe cộ mặt đất; bộ truyền động dùng 
cho máy; máy xén; khuôn đặt giấy [bộ phận của máy in ép]; máy xếp chữ; khớp các đăng; 
máy bơm chân không; van (bộ phận của máy); máy rung dùng trong công nghiệp; bộ làm 
nóng nước [bộ phận của máy]; khung cửi dệt; thiết bị hàn dùng ga; máy bao gói.  

 
Nhóm 09: ống dẫn âm thanh; nhật xạ kế; thiết bị đo tỷ trọng khí; thiết bị phân tích không 
khí; thiết bị báo động; ampe kế; bộ khuếch đại; van khuếch đại; phong kế; bộ pin anôt; 
cực dương; thiết bị chống catôt; thước đo độ mở; máy rút tiền tự động [ATM]; máy và 
dụng cụ điều khiển sự cháy tự động; đầu đọc mã vạch; phong vũ biểu; pin điện; chuông 
(thiết bị cảnh báo); bộ kiểm soát truy cập nhận dạng bằng sinh trắc học; hộp chia dây 
[điện]; máy tính; nhiệt lượng kế; cực âm; thiết bị âm cực để chống han gỉ; thiết bị xạc 
dùng cho pin điện; thiết bị và đụng cụ hoá học; chip [mạch tổ hợp]; máy sản xuất  bảng 
mạch; cái ngắt mạch điện; bộ đóng mạch điện; cuộn dây điện; cơ cấu đùng cho thiết bị 
hoạt động bằng tiền xu; thiết bị điện để chuyển mạch; bộ chuyển mạch; máy chạy đĩa 
compact; máy so mẫu; bàn phím máy vi tính; bộ nhớ máy vi tính; đầu nối dùng cho dây 
điện; vật nối điện; bộ nối [điện] ; công tắc điện; công tắc điện bằng kim loại quí; cơ cấu 
dùng cho máy đếm; bộ chỉnh lưu dòng điện; tỷ trọng kế; mật độ kế; máy dò; thiết bị chẩn 
đoán, không dùng cho y tế; thiết bị nhiễu xạ (hiển vi); ống phóng điện (trừ loại dùng cho 
chiếu sáng); ổ đĩa dùng cho máy vi tính; đĩa từ; thiết bị đo cự ly; thiết bị ghi cự ly; chíp 
DNA; ống dẫn dây điện; máy đọc đĩa DVD; lực kế; đồng hồ báo mất điện; thiết bị hàn 
bằng điện; cuộn điện từ; bút điện tử [dùng cho khối hiển thị] ; thẻ điện tử cho hàng hoá; 
thiết bị điều khiển dùng cho máy nâng; thẻ từ đã được mã hoá; bộ đo lộ sáng [nhiếp ảnh]; 
máy dò tiền giả; cáp sợi quang; còi báo động cháy; thiết bị phân tích thực phẩm; máy đo 
tần số [tần kế]; bơm phân phối nhiên liệu dùng cho trạm phục vụ; dụng cụ đo điện; thiết 
bị báo động khí; thiết bị phân tích khí; bơm xăng dầu dùng cho trạm phục vụ; dụng cụ đo 
khí; máy đo độ dốc; thiết bị quang báo; tỷ trọng kế; ẩm kế; thẻ nhận dạng từ tính; lồng ấp 
để cấy vi khuẩn; mạch tích hợp; thiết bị liên lạc; mặt phân cách [dùng cho máy tính]; máy 
đổi điện; máy lập danh đơn hàng; thiết bị ion hoá, không dùng để xử lý không khí; thiết bị 
kiểm soát truy cập nhận dạng bằng điều sáng; thiết bị tự động đổi đĩa cho máy tính; cái đo 
sữa; thiết bị và dụng cụ cứu hộ; bộ điều chỉnh [biến đổi] ánh sáng; thiết bị chỉ hướng điện 
tử có phát sáng; chấn lưu đèn; thiết bị mã hoá từ tính; thiết bị băng từ [dùng cho máy vi 
tính]; băng từ; áp kế; máy và dụng cụ để thử nguyên vật liệu; máy đo; dụng cụ điện để đo; 
đụng cụ đo lường; bộ đò đồ vật bằng kim loại dùng trong công nghiệp hoặc quân sự; bóng 
khí tượng; dụng cụ khí tượng; bộ vi xử lý; máy đếm và sắp xếp tiền; màn hình máy tính 
[phần cứng máy vi tính]; bộ điều chỉnh [chương trình máy vi tính]; con chuột (máy vi 
tính) [thiết bị xử lý dữ liệu]; miếng đệm lót con chuột máy vi tính; thiết bị và dụng cụ 
hàng hải; máy tính xách tay; dụng cụ quan sát; máy đọc quang học; đĩa quang; sợi quang 
[dây dẫn tia sáng]; kính quang học; lò trong phòng thí nghiệm; thiết bị kiểm soát truy cập 
nhận dạng bằng mạch gan bàn tay; cái đo bước; thiết bị dùng cho điện báo ảnh; pin quang 
điện; thiết bị và dụng cụ vật lý; bản cực ắc qui; máy vẽ đồ thị; phích cắm  điện, ổ cắm 
điện và các loại tiếp xúc khác [nối điện]; máy tính bỏ túi; điện thoại di động; cân tiểu ly; 
thiết bị đo lường chính xác; áp suất kế; nút chỉ báo áp lực dùng cho van; máy chỉ báo áp 
lực; thiết bị đo áp lực; mạch in; máy in sử dụng với máy tính; máy dò dùng cho mục đích 
khoa học; nút bấm chuông; dụng cụ hiển thị chất lượng; rađa; máy đọc [thiết bị xử lý dữ 
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liệu] ; bộ giảm áp [điện] ; khúc xạ kế; thiết bị roentgen không dùng trong ngành y; muối 
kế; cái cân; máy quét ảnh [thiết bị xử lý dữ liệu]; thiết bị điện để hàn kín bao bì bằng chất 
dẻo; chất bán dẫn; bảng báo hiệu, phát quang hoặc cơ giới; bộ đò khói; pin mặt trời; van 
Sôlênôit (cái ngắt điện từ); bộ định vị bằng sóng âm; thiết bị để ghi âm thanh; thiết bị và 
máy âm thanh; ống nói; kính quang phổ; bộ chỉ báo tốc độ; cái đo thể cầu; thiết bị lái tự 
động dùng cho xe cộ; máy đo tốc độ góc; ống nghe điện thoại; máy phát điện thoại; bộ 
chỉ báo nhiệt độ; thiết bị phân tích không dùng cho ngành y; thiết bị điện để phòng trộm; 
bộ phận phát sáng và ống nhiệt điện tử; đồng hồ kiểm tra giờ; thiết bị ghi thời gian; máy 
biến thế [điện]; bóng bán dẫn; dụng cụ biến cảm; máy bán hàng tự động; máy ghi hình; 
máy đo độ nhớt; thiết bị bảo vệ chống lại sự tăng điện; vôn kế; bản nhỏ silic; bộ chỉ báo 
mức nước; máy đo sóng; thiết bị và dụng cụ để cân; máy cân; giá đỡ cổ tay khi sử dụng 
máy vi tính; laze không dùng cho ngành y.   

 

Nhóm 11: Thiết bị làm lạnh không khí; thiết bị khử mùi không khí; máy sấy khô không 
khí; thiết bị lọc không khí; dụng cụ làm nóng không khí; bộ khử trùng không khí; thiết bị 
tiệt trùng không khí; bồn để tắm ngồi; ống dẫn nồi hơi [dạng ống] cho thiết bị đốt nóng; 
bộ tản nhiệt trung tâm; thiết bị làm khô; thiết bị sấy khô; thiết bị và máy móc để làm khô; 
thùng giảm áp dùng cho thiết bị nhiệt trung tâm; quạt gió [điều hoà không khí]; quạt thổi 
[bộ phận của thiết bị điều hoà không khí] ; bình lọc [bộ phận của thiết bị trong nhà hoặc 
công nghiệp]; cái lọc dùng cho máy điều hoà không khí; ống khói phát sáng dùng trong 
công nghiệp dầu lửa; may ướp lạnh; bật lửa ma sát để đốt cháy ga; bộ tiết kiệm nhiên liệu; 
phụ tùng điều chỉnh và an toàn cho thiết bị dùng ga; nồi hơi đốt bằng ga; bình ngưng khí 
ga [không là bộ phận máy]; bật lửa ga; phụ tùng điều chỉnh và an toàn dùng cho ống dẫn 
khí; thiết bị lọc khí ga; thiết bị tích nhiệt; bơm nhiệt; máy tái sinh nhiệt; máy sưởi ấm; 
thiết bị đốt nóng dùng điện; nồi hơi để đốt nóng; thiết bị đốt nóng; thiết bị sưởi ấm bằng 
nước nóng; tấm sưởi nóng; thiết bị thổi khí nóng; máy giữ độ ẩm dùng cho bộ tản nhiệt 
trung tâm; vòi nước máy; thiết bị làm sạch dầu; lò không dùng cho phòng thí nghiệm; 
máy tiệt trùng; bộ tản nhiệt [sưởi ấm]; thiết bị và máy làm lạnh; thiết bị và trang bị làm 
lạnh; thiết bị lọc khí [bộ phận của thiết bị khí]; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi nóng]; 
thiết bị và hệ thống thông gió [điều hoà không khí]; cái chụp thông gió dùng cho phòng 
thí nghiệm; bể xử lý nước thải dùng trong gia đình; bể xử lý nước thải dùng trong công 
nghiệp; thiết bị đường ống dẫn nước; thiết bị phân phối nước; phụ tùng điều chỉnh dùng 
cho thiết bị và đường ống dẫn nước hoặc ga; phụ tùng an toàn dùng cho thiết bị và đường 
ống dẫn nước hoặc ga; thiết bị để làm sạch nước; thiết bị để cung cấp nước.  

 
 

(210) 4-2010-06186 (220) 26.03.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.2; 2.9.19 
(731) Công ty cổ phần người mẫu 

và thời trang TDT   (VN) 
D6, phòng 108, tập thể Giảng Võ, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

   (740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang, thiết bị âm thanh, ánh sáng, máy quay, máy ghi 
âm, rượu, bia, thuốc lá, các loại nước giải khát; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng cáo 
bằng truyền hình; quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ; dịch vụ quan hệ 
công chúng; tư vấn xây dựng các chiến lược truyền thông. 
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Nhóm 41: Tổ chức sự kiện về văn hóa, xã hội, biểu diễn nghệ thuật, tổ chức các cuộc thi 
thời trang, người mẫu; đào tạo người mẫu, ca sỹ; dịch vụ dàn dựng chương trình phát 
thanh và truyền hình; dịch vụ vui chơi giải trí như câu lạc bộ thể dục thể thao; dịch vụ 
xuất bản sách báo, tạp chí, ấn phẩm.  

 
 

(210) 4-2010-10685 (220) 18.05.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) 21.1.16; 26.13.25; A5.5.21 
(591) Đen, xanh nước biển, cam, đỏ 
(731) CJ CORPORATION     (KR) 

500, Namdaemunro 5-ga, Jung-gu, 
Seoul, Republic or Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ chế biến dầu mỏ vì lợi ích của người khác; dịch vụ gia công kim loại; 
dịch vụ xử lý nước; dịch vụ xử lý rác thải; dịch vụ tráng rửa phim; dịch vụ sản xuất năng 
lượng vì lợi ích của người khác.  

 
 

(210) 4-2010-11453 (220) 27.05.2010 
  (441) 26.09.2011 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Trương Đoàn   (VN) 
206 Huỳnh Mẫn Đạt, phường 4, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Xử lý và phát triển dữ liệu trên máy tính bao gồm: biên soạn thông tin vào cơ 
sở dữ liệu trong máy tính; dịch vụ xử lý văn bản; chuyển đổi mang tính vật lý các chương 
trình và dữ liệu máy tính. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ truy cập vào cơ sở dữ liệu. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ viết chương trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế trang web. 
 
 

(210) 4-2010-11585 (220) 28.05.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.13.1 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Lạc 
Vạn Gia  (VN) 
Lô 16, TT4, khu đô thị Mỹ Đình - Sông 
Đà, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm để giảm béo. 
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(210) 4-2010-12081 (220) 04.06.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) A9.7.19 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Kovin  (VN) 
Tầng 11, toà nhà Hải Âu, 39B Trường 
Sơn, phường 4, quận Tân Bình, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 08: Dao gọt hoa quả; dao dùng cho nhà bếp; kéo dùng cho nhà bếp; cái muôi [dụng 
cụ cầm tay]; cái nạo (dụng cụ cầm tay dùng để nạo củ quả); dụng cụ để mài nhọn sắc; cái 
để mở hộp; bộ đồ ăn (dao, dĩa và thìa); uống trà; dĩa sử dụng trên bàn ăn; cái kẹp thức ăn.  

 

Nhóm 21: Bàn chải để cọ xoong nồi; bọt biển rửa bát đĩa; nồi không dùng điện; chảo 
không dùng điện; nồi cơm không dùng điện; nồi áp suất không dùng điện; ấm đun nước 
không dùng điện; chảo vạc để nấu không dùng điện; chảo rán không dùng điện; khay; 
thớt dùng trong nhà bếp; hộp đựng thực phẩm; đũa; chén; hộp đựng bữa ăn trưa; bộ đồ ăn 
không kể dao, dĩa và thìa; bát; đĩa; bình giữ nhiệt; bình cách nhiệt chân không; thùng ướp 
lạnh không dùng điện; bàn xẻng (dụng cụ nấu bếp dùng để lật thức ăn). 

 
 

(210) 4-2010-12082 (220) 04.06.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) A9.7.19 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Kovin  (VN) 
Tầng 11, toà nhà Hải Âu, 39B Trường 
Sơn, phường 4, quận Tân Bình, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 08: Dao gọt hoa quả; dao dùng cho nhà bếp; kéo dùng cho nhà bếp; cái muôi [dụng 
cụ cầm tay]; cái nạo (dụng cụ cầm tay dùng để nạo củ quả); dụng cụ để mài nhọn sắc; cái 
để mở hộp; bộ đồ ăn (dao, dĩa và thìa); muỗng trà; dĩa sử dụng trên bàn ăn; cái kẹp thức ăn.  

 

Nhóm 21: Bàn chải để cọ xoong nồi; bọt biển rửa bát đĩa; nồi không dùng điện; chảo 
không dùng điện; nồi cơm không dùng điện; nồi áp suất không dùng điện; ấm đun nước 
không dùng điện; chảo vạc để nấu không dùng điện; chảo rán không dùng điện; khay; 
thớt dùng trong nhà bếp; hộp đựng thực phẩm; đũa; chén; hộp đựng bữa ăn trưa; bộ đồ ăn 
không kể dao, dĩa và thìa; bát; đĩa; bình giữ nhiệt; bình cách nhiệt chân không; thùng ướp 
lạnh không dùng điện; bàn xẻng (dụng cụ nấu bếp dùng để lật thức ăn). 

 
 

(210) 4-2010-12512 (220) 10.06.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; A26.11.12; A26.11.9 
(591) Đen, trắng, xanh, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Than Hòn Gai - TKV  (VN) 
Số 169 đường Lê Thánh Tông, phường 
Hòn Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 
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(511)   Nhóm 09: Mặt hàng bảo hộ lao động cụ thể là: cái che để bảo vệ mặt cho công nhân, quần 
áo bảo hộ lao động (chống cháy), găng bảo hộ chống tia x dùng trong công nghiệp, kính 
bảo hộ, mũ bảo hộ. 

 
Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước tinh khiết.  

 
Nhóm 35: Tư vấn quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng; mua bán (kinh 
doanh): than, đá xây dựng; dịch vụ xuất khẩu than; dịch vụ nhập khẩu: thiết bị, máy móc, 
vật tư và phụ tùng (như máy xúc, máy gạt, xe ô tô, tời, trục, giàn thủy lực, máy giặt công 
nghiệp, máy hấp sấy). 

 
Nhóm 37: Khai thác than; khai thác đá xây dựng; xây dựng cơ sở hạ tầng; dịch vụ san lấp 
và tôn tạo mặt bằng. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; vận tải biển; dịch vụ bốc dỡ hàng hóa tại cảng biển; 
dịch vụ cho thuê cầu cảng, phao neo, bến bãi, kho tàng; cung ứng tàu biển vận chuyển hệ 
thống máy móc và cung ứng thiết bị chuyên dụng; dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế. 

 
Nhóm 40: Gia công (chế biến) khoáng sản cụ thể là chế biến than và đá.  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế công trình giao thông đường bộ và cầu đường bộ.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng phục vụ ăn uống.  

 
 

(210) 4-2010-12758 (220) 14.06.2010 
  (441) 26.09.2011 

(731) FOREST FINANCE SERVICE GMBH  
(DE) 
Eifelstr. 20-22, 53119 Bonn, Germany  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 31: Sản phẩm nông nghiệp, nghề làm vườn, lâm nghiệp bao gồm hạt ngũ cốc; lúa 

mỳ; ngô; đậu (chưa chế biến); cấy (thực vật); cây con ( cây giống); cây ; gỗ cây (đã chặt 
cành còn vỏ); động vật còn sống; rau và hoa quả tươi; hạt giống; cây giống và hoa tươi; 
thức ăn cho động vật; mạch nha.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức 
năng văn phòng; dịch vụ phân phối (bán hàng hoá) cho các công ty khác; hỗ trợ trong việc 
quản lý các công ty thương mại và công nghiệp; tư vấn kinh doanh nghề nghiệp; tuyển dụng 
nhân sự; nghiên cứu thị trường; tiến hành nghiên cứu thị trường; dịch vụ xuất nhập khẩu. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; giao dịch tài chính; giao dịch tiền tệ; giao dịch bất động sản; 
dịch vụ tài chính; dịch vụ quản lý đầu tư; đầu tư tài chính về lĩnh vực bất động sản, nông 
nghiệp và lâm nghiệp; quản lý bất động sản.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn và quản lý liên quan đến nông nghiệp và lâm nghiệp  bao gồm 
trồng trọt; bón phân cho cây trồng; thu hoạch; tư vấn liên quan đến trồng trọt  bón phân 
cho cây trồng và  thu hoạch 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
 

641

(210) 4-2010-12759 (220) 14.06.2010 
  (441) 26.09.2011 

(731) FOREST FINANCE SERVICE GMBH  
(DE) 
Eifelstr. 20-22, 53119 Bonn, Germany  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn 

phòng cho các doanh nghiệp làm về lĩnh vực nông nghiệp và lâm nghiệp; dịch vụ giải 
quyết chế độ bảo hiểm, cụ thể là kiểm toán các thắc mắc liên quan đến chế độ bảo hiểm, 
theo dõi và giám sát việc tuân thủ đúng quy định giải quyết chế độ bảo hiểm; giao dịch tài 
chính, cụ thể là quản lý hồ sơ lưu trữ về tài chính và làm báo cáo về tài chính cho các 
công ty khác; giao dịch bất dộng sản, cụ thể là bán dấu giá bất động sản và quản lý việc 
bán bất động sản; dịch vụ liên quan đến lâm nghiệp, cụ thể là quản lý về hnh vực lâm 
nghiệp.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; giao dịch tài chính; giao dịch tiền tệ; đặc biệt là tư vấn đầu 
tư và giao dịch về đầu tư trong nông nghiệp và lâm nghiệp; môi giới cấp giấy chứng nhận 
kiểm soát lượng khí thải, giao dịch bất động sản. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ liên quan đến lâm nghiệp bao gồm trồng trọt, chăm bón, thu hoạch và 
tư vấn liên quan đến trồng trọt, chăm bón và thu hoạch.  

 
 

(210) 4-2010-12836 (220) 15.06.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.1.25; 25.1.9; 5.3.20 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ Kinh Doanh Cá Thể Lương 
Quốc Dũng   (VN) 
ấp Phước Thạnh, xã Mỹ Xuân, huyện 
Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà), trà artichaut (atisô) không dùng cho mục đích y tế, cà phê. 

 
 

(210) 4-2010-13219 (220) 21.06.2010 
  (441) 26.09.2011 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tráng   (VN) 
Phòng 405, No 14C, đô thị Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế, dịch vụ vận chuyển khách du lịch. 
 

Nhóm 41: Tổ chức hội nghị, hội thảo, họp báo. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 
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(210) 4-2010-13333 (220) 22.06.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH bao bì giấy Đại 
Nhật Long  (VN) 
2760/3B đường An Phú Đông 3, khu phố 
3, phường An Phú Đông, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông và hàng hoá làm bằng các vật liệu này bao gồm: hộp các tông và 
thùng giấy các tông. 

 
 

(210) 4-2010-13610 (220) 24.06.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.9.1; 24.1.1; 25.1.5; 25.1.15 
(591) Trắng, bạc, đỏ, vàng, đen, trắng, nâu, đỏ 

(540) 

  

(731) SAN MIGUEL CORPORATION   (VN)
No.40 San Miguel Avenue, 
Mandaluyong, Metro Manila, 
Philippines.  

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống 
hoa quả và nước ép hoa quả (đồ uống); xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.   

 
 

(210) 4-2010-13611 (220) 24.06.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) 6.1.2; A26.11.12 
(591) Xanh da trời, trắng, xám 

(540) 

  

(731) SAN MIGUEL CORPORATION   (PH) 
No.40 San Miguel Avenue, 
Mandaluyong, Metro Manila, 
Philippines.  

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống), nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ 
uống hoa quả và nước ép hoa quả (đồ uống), xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 
 

(210) 4-2010-13612 (220) 24.06.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.9.1; 24.1.1; 25.1.15; 25.1.5 
(591) Nhũ bạc, trắng, xanh dương, đỏ, vàng, đen

(540) 

  

(731) SAN MIGUEL CORPORATION    (PH) 
No.40 San Miguel Avenue, 
Mandaluyong, Metro Manila, 
Philippines.  

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống 
hoa quả và nước ép hoa quả (đồ uống); xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.   

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 
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(210) 4-2010-13613 (220) 24.06.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.9.1; 24.1.1; 25.1.5; 5.7.3; 25.1.15 
(591) Xanh dương, đỏ, nhũ vàng, trắng, nhũ 

bạc 

(540) 

  

(731) SAN MIGUEL CORPORATION   (PH) 
No.40 San Miguel Avenue, 
Mandaluyong, Metro Manila, 
Philippines. 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống 
hoa quả và nước ép hoa quả (đồ uống); xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.   

 
 

(210) 4-2010-13614 (220) 24.06.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.1.15; 25.1.5; 24.9.1; 24.1.1; A26.11.9
(591) Nhũ vàng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) SAN MIGUEL CORPORATION   (PH) 
No.40 San Miguel Avenue, 
Mandaluyong, Metro Manila, 
Philippines.  

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống 
hoa quả và nước ép hoa quả (đồ uống); xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.   

 
 

(210) 4-2010-13615 (220) 24.06.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.9.1; 24.1.1; 26.1.2 
(591) Nhũ vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) SAN MIGUEL CORPORATION   (PH) 
No.40 San Miguel Avenue, 
Mandaluyong, Metro Manila, 
Philippines.  

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống 
hoa quả và nước ép hoa quả (đồ uống); xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.   

 
 

(210) 4-2010-13617 (220) 24.06.2010 
  (441) 26.09.2011 

(591) Đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ thuật Cát 
Đằng  (VN) 
151 Cộng Hòa, phường 12, Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Cửa làm từ nguyên liệu bằng gỗ.  
 

Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ, tủ bếp (làm bằng gỗ). 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
 

644

(210) 4-2010-13618 (220) 24.06.2010 
  (441) 26.09.2011 

(591) Đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ nghệ Cát 
Đằng   (VN) 
151 Cộng Hòa, phường 12, Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Cửa làm từ nguyên liệu bằng gỗ.  
 

Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ, tủ bếp (làm bằng gỗ).   
 
 

(210) 4-2010-13673 (220) 25.06.2010 
 (441) 26.09.2011 

(591) Vàng, đỏ. (540) 

  

(731) Công ty TNHH 2-9 Hà Tây  (VN) 
Hòa xá, huyện ứng Hòa, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy rửa,đánh bóng.  
 

Nhóm 22: Bao bì bao tải lưới, vải bạt, bao túi, buồm.  
 

Nhóm 35: Quản lý Kinh doanh thương mại và Dịch vụ siêu thị.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2010-14467 (220) 07.07.2010 
  (441) 26.09.2011 

(731) DAIWA KIGYO TOSHI KABUSHIKI 
KAISHA (ALSO TRADING AS 
DAIWA CORPORATE INVESTMENT 
CO., LTD.)   (JP) 
1-8-10, Kudan-Kita, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ môi giới, tư vấn hoặc trợ giúp liên quan đến liên minh thương mại và 
mua lại công ty; dịch vụ tư vấn quản trị và quản lý kinh doanh của các công ty liên doanh; 
dịch vụ tư vấn liên quan đến việc tái cơ cấu thương mại; dịch vụ môi giới, tư vấn hoặc trợ 
giúp cho việc liên doanh và mua lại công ty; dịch vụ nghiên cứu, phân tích hoặc tư vấn 
liên quan đến việc thành lập công ty; dịch vụ môi giới nhân sự; dịch vụ trợ giúp hoặc tư 
vấn liên quan đến điều hành công ty hoặc quản lý công ty; dịch vụ cung cấp thông tin về 
điều hành công ty hoặc quản lý công ty; dịch vụ phân tích quản lý kinh doanh hoặc tư vấn 
kinh doanh; dịch vụ định giá thương mại; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ trợ giúp 
quản lý kinh doanh; dịch vụ trợ giúp quản lý thương mại hoặc công nghiệp; dịch vụ cung 
cấp thông tin thương mại.  
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(210) 4-2010-15500 (220) 21.07.2010 
  (441) 26.09.2011 

  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
BEHACO  (VN) 
Số 48/116/245 phố Định Công, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Máy thu hình màu, máy phát đĩa CD/VCD/DVD, máy tăng âm, loa, máy vi 

tính, màn hình máy tính. 
 

Nhóm 11: Nồi cơm điện, phích đun nước uống chạy điện, máy đun nóng, lạnh làm nước 
uống, Lò nướng chạy điện, lẩu điện, quạt điện, tủ lạnh, lò vi sóng (thiết bị nấu nướng), 
máy điều hòa không khí. 

 
 

(210) 4-2010-15850 (220) 26.07.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.23; 26.13.25 
(591) Xanh đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần KOK Việt 
Nam  (VN) 
Phòng 1116 - P3, khu đô thị Việt Hưng, 
phường Giang Biên, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Vòng găng quả nén (xéc măng) dùng cho xe máy và xe có động cơ; chế hoà 

khí dùng cho xe máy và xe có động cơ; bugi; quả nén (piston) dùng cho xe máy; xi lanh 
động cơ xe máy; chổi than; chụp bugi; vòng bi các loại. 

 
Nhóm 09: Cuộn đèn điện; cuộn điện 6 múi; dây công tơ mét; bộ dây điện (dùng cho xe 
máy và xe có động cơ); rơ le đề; rơ le nháy; cuộn cao áp; cuộn điện chỉnh lưu (dùng cho 
xe máy và xe có động cơ); cuộn nổ (dùng trong khởi động xe máy); cái đánh lửa (cụm IC) 
dùng cho xe máy và xe có động cơ). 

 
Nhóm 11: Đèn dùng cho xe cộ. 

 
Nhóm 12: Mô tơ đề (củ đề); còi dùng cho xe cộ; khoá xe máy; dây phanh; dây ga; dây le; 
đĩa đề; ống giảm xóc dùng cho xe máy; ty (pít tông) giảm xóc xe máy; săm xe máy; lốp 
xe máy có săm; lốp xe máy không săm; gương xe máy; nan hoa xe máy; má phanh, trục 
khởi động xe máy; trục số xe máy; nhông; xích; cụm công tắc trái; cụm công tắc phải; 
cụm phanh tay; cụm phanh chân; cụm công tắc đèn phanh chân; nút công tắc rời trên 
bảng điều khiển xe máy; phao xăng; ống dẫn xăng; cốc lọc xăng; nắp bình xăng; cái để 
chân bằng cao su; tay nắm bằng cao su dùng cho xe cộ; bao gồm 33 sản phẩm tất cả đều 
là phụ tùng xe máy. 
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(210) 4-2010-16458 (220) 03.08.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) A8.1.16; A8.1.17; 8.1.15 
(591) Nâu, nâu nhạt, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần Minh Hoàng 

Minh   (VN) 
154/10 Thích Quảng Đức, phường 4, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh mặn; bánh kem; bánh trái cây; mứt kẹo; kẹo.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán giải khát; tiệm bánh ngọt (cung cấp bánh ngọt do nhà hàng thực hiện). 
 
 

(210) 4-2010-16910 (220) 10.08.2010 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH Việt Hóa Nông (VN)
Số 06 Phùng Khắc Khoan, phường 
Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm thuốc diệt cỏ dại trong canh tác cây trồng.  
 
 

(210) 4-2010-16916 (220) 11.08.2010 
 (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng - 
thương mại Cát Thành  (VN) 
Xóm Xuân Sen, xã Thủy Xuân Tiên, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa  nhôm; vách nhôm kính.  
 

Nhóm 19: Cửa nhựa lõi thép, 
 
 

(210) 4-2010-16979 (220) 11.08.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 7.3.11 
(591) Xanh lục, xanh lá, vàng chanh, vàng cam
(731) Công ty cổ phần Khang Phát  

(VN) 
345 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 27: Giấy dán tường (để cách âm, cách nhiệt và để trang trí).  
 
 

(210) 4-2010-16993 (220) 11.08.2010 
  (441) 26.09.2011 

(591) Xanh lá cây, trắng, xám 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên công nghiệp 
thực phẩm Việt Hưng  (VN) 
Đường Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, xã 
Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 29: Rau câu; thạch (dùng cho thực phẩm); thạch dừa (không phải bánh kẹo); mứt 

hoa quả; trứng gia cầm; giăm bông; giò chả; chao. 
 
 

(210) 4-2010-17036 (220) 12.08.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) 15.7.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây đỏ tươi, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
chuyển giao công nghệ Việt 
Nam TBI   (VN) 
P1108 nhà CT4C, X2 - Bắc Linh Đàm 
mở rộng, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị và các phụ tùng thay thế cho các ngành công nghiệp: công nghiệp xi 

măng, khai thác thon, quặng, khoáng sản và các nhà máy thuỷ điện, nhiệt điện cụ thể là: 
con lăn ,bàn nghiền, bi nghiền, tấm lót, búa đập hàm nghiền, sàng phân ly, ống lồng 
Cyclone, van đập trong tháp trao đổi nhiệt, ghi tĩnh, ghi lạnh, bánh răng sao, răng gầu. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các dây chuyền máy móc, thiết bị phục vụ cho các 
ngành công nghiệp, các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm và đo lường. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt các dây chuyền máy móc, thiết bị phục vụ cho các ngành xi măng, 
khai thác than, khoáng sản và các ngành công nghiệp sản xuất. 

 
Nhóm 40: Gia công cơ khí các sản phẩm bằng thép, đồng, nhôm, gang, hợp kim (theo đơn 
đặt hàng).  

 
Nhóm 42: Chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực đúc và gia công cơ khí (chỉ hoạt động 
sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép); tư vấn thiết kế dây chuyền máy 
móc, thiết bị phục vụ cho các ngành xi măng, khai thác than, khoáng sản và các ngành 
công nghiệp sản xuất. 
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(210) 4-2010-17872 (220) 23.08.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) A7.1.12; 7.1.24; 20.7.1 
(591) Xanh da trời, xanh lục, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Trường trung cấp xây dựng 
số 4  (VN) 
Phường Xuân Hoà, thị xã Phúc Yên, tỉnh 
Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng (phi kim loại); gạch; ngói; bê tông đúc sẵn; bê tông nhựa.  
 

Nhóm 35: Tư vấn quản lý nhân sự; văn phòng tuyển dụng lao động. 
 

Nhóm 37: Tư vấn xây dựng, trang trí nội thất, giám sát điều hành công việc xây dựng 
công trình 

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]. 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; xây dựng;  thiết kế trang trí  nội thất; thiết lập các bản vẽ mặt 
bằng xây dựng.  

 
 

(210) 4-2010-18114 (220) 26.08.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.4; A26.3.7 
(731) Công ty TNHH xây dựng - vận 

tải - thương mại - dịch vụ 
Phước Lộc Thành  (VN) 
299F6, KDC Sông Giồng, khu phố 2, 
phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, linh kiện phụ kiện ngành 

xây dựng, dịch vụ quảng cáo; quảng cáo trên internet; dịch vụ thương mại điện tử các sản 
phẩm: vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, linh kiện, phụ kiện ngành xây dựng, vật 
tư, thiết bị xử lý môi trường; dịch vụ kế toán; tư vấn thuế; dịch vụ đấu giá bất động sản 

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý 
tài sản bất động sản; tư vấn bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ sàn giao 
dịch chứng khoán: cho thuê nhà, cho thuê văn phòng; dịch vụ thanh toán trực tuyến qua 
mạng internet; dịch vụ khai thuê hải quan; tư vấn tài chính; đầu tư vốn. 

 
Nhóm 37: Trang trí nội ngoại thất công trình; dịch vụ thi công xây dựng các công trình 
dân dụng, công nghiệp; giao thông; san lấp mặt bằng; giám sát công trình xây dựng; cho 
thuê thiết bị công trình xây dựng. 
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Nhóm 38: Dịch vụ bảng thông báo điện tử (dịch vụ viễn thông) trên trang web và cung 
cấp thông tin về dịch vụ này, cung cấp dịch vụ truy cập mạng thông tin liên lạc cho phép 
nhiều người sử dụng truy cập cùng một lúc; truyền và chuyển đổi dữ liệu, tin nhắn, hình 
ảnh và văn bản; truyền dữ liệu, tin nhắn giữa các thiết bị thông tin liên lạc không dây. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hàng hoá: dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ giao 
nhận hàng hoá; cho thuê phương tiện vận tải; cho thuê kho bãi. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên mạng internet; dịch vụ cho thuê trang 
web, tư vấn lập dự án: thẩm định dự án; tư vấn thiết kế xây dựng. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ tư vấn pháp luật.  
 
 

(210) 4-2010-18512 (220) 06.09.2010 
  (441) 26.09.2011 
(300) 2010-036921 12.05.2010 JP 

(531) 26.13.25 
(731) KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA also 

trading as TOSHIBA CORPORATION  
(JP) 
1 - 1, Shibaura 1 -chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy hàn điện, máy khoan chạy điện điều khiển bằng tay; máy công cụ chạy 
điện có bộ phận dẫn hướng; máy đúc và máy rập dùng cho việc tạo hình kim loại; máy 
công cụ và máy gia công kim loại; máy xúc, may nạo đất, búa máy có đòn bẩy, máy tời 
(máy nâng) và máy xúc dùng cho xây dựng, máy nâng, thang máy cuốn; thang máy cuốn 
dùng cho người đi bộ; máy và thiết bị chất dỡ hàng hóa; máy và thiết bị dùng để lưu trữ và 
cất giữ chất phát ra từ đi-ô-xit các bon của nhà máy điện; máy và thiết bị dùng để lưu trữ 
và cất giữ nguồn có giá trị của nước thải; máy lọc (dùng cho việc xử lý hóa chất); máy và 
thiết bị sản xuất hóa chất; máy và thiết bị đốn gỗ; máy và thiết bị làm đồ mộc, máy và 
thiết bị dán gỗ dán và dán gỗ bề mặt; máy và thiết bị sản xuất chất bán dẫn; lưỡi dao trong 
máy tua bin thủy lực (bộ phận của tua bin); con lăn của tua bin thủy lực (bộ phận của tua 
bin); may tua bin thuỷ lực cùng các bộ phận của chúng; lưỡi dao trong tua bin chạy bằng 
sức gió (bộ phận của tua bin); tua bin chạy bằng sức gió và các bộ phận của chúng; tua 
bin (không dùng cho xe cộ mặt đất); động cơ dẫn hướng (không dùng cho xe cộ mặt đất); 
động cơ khởi động không chạy điện (không dùng cho xe cộ mặt đất); máy nén (máy); 
máy bơm chạy điện dùng cho gia đình; máy bơm có động cơ trong; máy bơm; máy khí 
động học và máy thủy lực; máy nghiền tự động; máy rửa bát đĩa dùng trong gia đình; máy 
rửa bát đĩa dùng trong công nghiệp; máy đánh bóng chạy điện; máy giặt dùng cho gia 
đình; máy giặt dùng trong công nghiệp; máy hút bụi; máy trộn thức ăn chạy điện; máy 
sấy khô (máy); máy vắt quần áo dùng trong công nghiệp; máy sấy khô quần áo chạy điện; 
máy mở nút (chai, can, hộp) chạy điện; máy hút nước ép hoa quả chạy điện; máy xay cà 
phê chạy điện; máy mài dao chạy điện; máy đánh bóng sàn nhà chạy điện dùng trong gia 
đình; máy đánh bóng sàn nhà chạy điện dùng trong công nghiệp; máy chế biến thức ăn 
chạy điện dùng cho gia đình; máy chế biến thức ăn chạy điện dùng trong công nghiệp; 
máy kiểm tra cơ học dùng ở bãi đỗ xe; ổ bi (của máy); bộ phận đỡ lưỡi dao (bộ phận của 
máy); mối nối (bộ phận của máy); chổi than (bộ phận của máy); nắp đậy máy (bộ phận 
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của máy); tay quay (bộ phận của máy); bộ phận mâm cặp của máy khoan; tang trống (bộ 
phận của máy); bộ lọc (bộ phận của máy); bộ phận cung cấp chất liệu ở máy; bộ phận 
ngăn bảo vệ trong máy (bộ phận của máy); máy xén cỏ; máy và thiết bị đóng rác thải 
thành khối; máy nghiền rác thải; động cơ khởi động dùng cho động cơ và đầu máy (không 
dùng cho xe cộ mặt đất); động cơ dòng điện xoay chiều cùng cho bộ phận của chúng 
(không dùng cho xe cộ mặt đất); động cơ dòng điện một chiều cùng các bộ phận của 
chúng (không dùng cho xe cộ mặt đất); máy phát điện dòng điện xoay chiều dùng năng 
lượng mặt trời; máy phát điện dòng điện xoay chiều; máy phát điện dòng điện một chiều 
dùng năng lượng mặt trời; máy phát điện dòng điện một chiều.  

 
Nhóm 09: Thiết bị hàn hồ quang điện; thiết bị cắt kim loại bằng hồ quang, bằng khí gas 
hoặc bằng thạch anh; thiết bị hàn bằng la-de; thiết bị hàn điện; thiết bị ô-zôn hóa; bình 
điện phân (pin điện phân); thiết bị điều khiển động cơ điện tử dùng cho xe ô tô; máy tính 
tiền; máy đếm và phân loại tiền; máy rút tiền tự động (ATM); máy kiểm phiếu bần cử 
điện tử; máy tính hóa đơn thanh toán tiền; máy bán hàng tự động; thiết bị nạp ắc quy cho 
xe cộ (đặt tại trạm trên đường đi); thiết bị bơm xăng điện tử tự động cho xe cộ (đặt tại 
trạm trên đường đi); chuông báo cháy; chuông báo dò khí ga; con chíp mạng điện tử 
(DNA); thiết bị kiểm tra mạng điện tử; thiết bị và dụng cụ thí nghiệm trong phòng thí 
nghiệm; gương hội tụ ánh sáng mặt trời (gương quang học); súng chớp (đèn nháy) dùng 
cho mục đích nhiếp ảnh; đèn nháy dùng cho mục đích nhiếp ảnh; máy ảnh, máy và thiết 
bị nhiếp ảnh; máy quay phim; máy biên tập phim (dùng cho chiếu phim); máy chiếu 
phim; màn hình của máy chiếu hình; kính lúp; thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị đo 
xa (dùng cho vô tuyến); thiết bị đo chất lượng nước; máy phân tích hoá sinh (dùng trong 
phòng thí nghiệm); cái cân điện tử; thiết bị thử chất bán dẫn; máy đo bề dày của tia X và 
tia ga-ma; máy đo bề mặt của tia ga-ma; thiết bị đo dòng điện từ; thiết bị đo thông minh; 
thiết bị đo chạy điện; máy và thiết bị đo và kiểm tra; bộ nạp điện cho pin điện; ổ cắm 
điện; ổ cắm điện cố định; phích cắm điện; máy biến thế điện; máy đổi điện; máy điều 
chỉnh điện áp cảm ứng; cái tụ điện; cái ngắt điện; công tắc điện; bảng phích cắm điện; cái 
chống sét; rơ le điện; bộ đảo điện; bộ nối điện; bộ tách sóng rađiô; cầu chì; cái điện trở; 
bộ tụ điện tĩnh; bộ ngắt rò điện; hộp công tắc điện; cái chấn lưu; cái ngắt mạch điện chân 
không; máy và thiết bị điều khiển và phân phối năng lượng điện; máy đổi điện dạng quay; 
máy điều chỉnh pha điện; bảng quang điện (bảng điện); máy điều chỉnh năng lượng điện; 
máy phát quang vontaic và các bộ phận của chúng; pin khô; ắc quy điện; pin quang 
vontaic; pin có thể nạp lại được; pin sử dụng năng lượng mặt trời; pin nhiên liệu; pin li-
thi-i-ông; pin và ắc quy điện; cái do oát (oát kế); bộ phát hiện rò điện; máy hiện sóng 
điện; máy thử và đo từ tính hoặc đo điện; dây điện và dây cáp điện; bàn là điện; dụng cụ 
cuộn tóc chạy điện; máy con ve chạy điện; điện thoại; điện thoại di động; bộ nạp điện cho 
pin dùng cho điện thoại di động; điện thoại hình; điện thoại tổng đài; điện thoại nội bộ; 
máy thu phát vô tuyến; bộ chỉnh lưu dòng điện xoay chiều; máy thu hình; máy phát hình; 
máy quay truyền hình; máy quay truyền hình mạch kín; bộ điều chỉnh truyền hình mạch 
kín; thiết bị truyền hình mạch kín; máy thu thanh có đồng hồ gắn kèm; rađiô trên ô tô; 
máy thu thanh; máy phát vô tuyến; máy và thiết bị phát thanh, truyền hình;. máy và thiết 
bị truyền sóng vô tuyến; máy và thiết bị ứng dụng cho sóng vô tuyến; máy fax; máy ghi 
băng; máy ghi băng cát xét rađiô; bộ phận phím chuyển kênh tivi hoặc rađiô; máy quay 
đĩa; máy và thiết bị ghi âm thanh; máy quay âm thanh kỹ thuật số; máy quay đĩa DVD; 
máy ghi đĩa DVD; ổ đĩa DVD; máy quay phim video; máy ghi băng hình; máy quay đĩa 
hình; máy ghi (ra hình kỹ thuật số; khung ảnh điện tử y sô; máy quay giám sát; máy quay 
kỹ thuật số; máy quay hình kỹ thuật số; băng từ dùng cho máy ghi băng; băng từ dùng 
cho máy ghi băng hình; đĩa hình dùng cho máy quay đĩa video; bộ phận kim của máy hát; 
máy quay đã âm thanh; thiết bị và bộ làm giảm tiếng ồn dùng cho thiết bị âm thanh; bộ 
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khuếch đại âm thanh; micrô; tai nghe; bộ điều chỉnh âm thanh; ăng ten; thiết bị và hệ 
thống truyền thanh; các bộ phận và linh kiện của máy và thiết bị liên lạc chạy điện, cụ thể 
là: ăng ten, loa phóng thanh, băng video trắng, đĩa compắc trắng; máy điện báo; bảng 
mạch dùng cho máy và thiết bị liên lạc chạy điện; công tắc điện dùng cho máy và thiết bị 
liên lạc chạy điện; máy phát tín hiệu truyền thông; máy điện đài xách tay; máy và thiết bị 
ra đa; thiết bị truyền hình, truyền thanh dùng cho hàng hải; máy phô tô tĩnh điện học; máy 
quét hình ảnh; thiết bị ngoại vi đa chức năng của máy tính có chức năng của máy phô tô, 
của máy in, của máy fax và của máy quét hình ảnh; máy vi tính cá nhân, máy vi tính; bộ 
nhớ của thiết bị lưu trữ dữ liệu di dộng (bộ nhớ USB); máy in nối liền với máy tính; thiết 
bị lưu trữ dữ liệu sử dụng với đĩa và băng từ được sử dụng với máy tính; máy đọc thẻ được 
sử dụng vời máy tính; bộ phận hiển thị hình ảnh của máy tính; màn hình hiển thị của máy 
tính; bàn phím của máy tính; bộ phận con chuột của máy tính; thiết bỉ xử lý văn bản (máy 
tính); đầu đọc và đầu ghi thẻ nhớ mạch tích hợp; điện thoại thông minh; thiết bị điện tử 
cầm tay tích hợp đồng thời nhiều chức năng tương tự như máy tính cá nhân (PDA) có 
chức năng kết nối internet, gửi và nhận thư điện tử, phim video và thông tin dữ liệu; thiết 
bị điện tử cầm tay tích hợp đồng thời nhiều chức năng tương tự như máy tính cá nhân 
(PDA); máy in được nối liền với máy quay kỹ thuật số; ổ đĩa cứng; các bộ phận và linh 
kiện của máy phô tô và máy in tĩnh điện học (nối liền với máy tính); máy tính chủ; bộ ghi, 
đầu đọc mã vạch, máy in (nối liền với máy tính) và màn hình hiển thị dùng cho hệ thống 
bán hàng; đầu đọc mã vạch; máy in mã vạch nối liền với máy tính; máy đọc và máy ghi 
tần số vô tuyến; bộ thử không phá tia X (dùng cho phòng thí nghiệm); bộ thử không phá 
sóng siêu âm (dùng cho phòng thí nghiệm); màn hình hiển thị cỡ lớn điện và/hoặc điện tử; 
ống tia X (bộ phận của thiết bị điện tử); bộ tăng cường hình ảnh tia X (bộ phận của thiết 
bị điện tử); bộ phận đèn điện tử trong thiết bị điện tử; bộ dò bức xạ trong thiết bị điện tử; 
bộ phận ống đèn điện tử trong thiết bị điện tử; chất bán dẫn; mạch tích hợp; bảng mạch in; 
ổ mạch rắn (SSD) của máy tính; thẻ nhớ mạch tích hợp; mạch điện tử; chương trình máy 
tính được ghi sẵn vào băng hoặc đĩa; chương trình máy tính được ghi sẵn dùng cho thiết bị 
chuẩn đoán và điều trị trong ngành y; phần cứng máy tính và chương trình máy tính được 
ghi sẵn dùng để quản lý thông tin trong bệnh viện; phần cứng máy tính và chương trình 
máy tính dược ghi sẵn dùng để quản lý hình ảnh y học điện tử (hệ thống lưu trữ và liên lạc 
hình ảnh); chương trình máy tính được ghi sẵn; chương trình máy tính (phần mềm được 
tải xuống) và phần mềm máy tính được ghi sẵn; màn hình đi ốt phát quang (màn hình 
LED); màn hình tinh thể lỏng; máy chiếu lên màn hình tình tinh thể lỏng; thiết bị và máy 
điện tử khác và các bộ phận của chúng cụ thể là: máy bán hàng tự động, thiết bị báo hiệu 
kỹ thuật số;  vệ tinh viễn thông; đài quan sát tên lửa;  kính đeo mắt bao gồm cả mắt kính 
và kính râm; thiết bị chơi trò chơi điện tử được nối với màn hình tivi hoặc máy tính; bộ 
thiết bị điều khiển bằng tay dùng để chơi trò chơi điện tử trên máy tính (được gắn với máy 
tính); mạch điện tử  và chương trình máy tính được ghi sẵn vào đĩa CD-ROM dùng để 
chơi trò chơi với màn hình tinh thể lỏng; mạch điện tử và chương trình thực thi tự động 
được ghi sẵn vào đĩa CD-ROM dùng cho dụng cụ âm nhạc điện tử; đĩa hình và băng hình 
đã được ghi; ấn phẩm điện tử.  

 
Nhóm 10: Thiết bị mát xa thẩm mỹ; máy phân tích hoá sinh dùng cho mục đích y tế; máy 
chụp xi-ti (CT) tia X dùng cho mục đích y tế; máy chuẩn đoán bằng sóng siêu âm dùng 
cho mục đích y tế; máy chuẩn đoán bằng tia X dùng cho mục đích y tế; máy chụp cộng 
hưởng từ dùng cho mục đích y tế (MRI); máy và thiết bị y tế có sử dụng năng lượng hạt 
nhân; đèn nội soi (dùng trong ngành y); đèn nội soi dùng cho mục đích y tế; thiết bị chẩn 
đoán hình ảnh dùng cho mục đích y tế; máy và thiết bị chữa bệnh bằng sóng siêu âm 
(thiết bị y tế); thiết bị và dụng cụ chữa bệnh bằng phóng xạ (thiết bị y tế); máy và thiết bị 
y tế; thiết bị mát xa chạy điện dùng cho mục đích gia đình.  
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Nhóm 11: Lò công nghiệp ;lò phản ứng hạt nhân (lò phản ứng hạt nhân nguyên tử); lò 
nướng sử dụng năng lượng mặt trời; nồi hơi công nghiệp (không phải là bộ phận của 
máy); thiết bị điều hòa không khí dùng cho mục đích công nghiệp; bơm nhiệt; máy ướp 
lạnh; tủ làm lạnh hoặc tủ đông lạnh dùng để ướp lạnh các sản phẩm dùng cho việc bán 
hàng; máy làm đông lạnh (thiết bị làm lạnh); máy làm đá lạnh (thiết bị làm lạnh); máy và 
thiết bị làm lạnh; thiết bị sấy khô quần áo dùng cho mục đích công nghiệp; thiết bị nấu 
nướng dùng cho mục đích công nghiệp; thiết bị sấy khô bát đã dùng cho mục đích công 
nghiệp; thiết bị khử trùng bát đĩa dùng cho mục đích công nghiệp; bể xử lý nước thải 
dùng cho mục đích công nghiệp (thiết bị vệ sinh); bể tự hoại rác thải cho mục đích công 
nghiệp; lò đun nước sử dụng năng lượng mặt trời; thiết bị lọc nước; đui đèn dùng cho đèn 
chiếu sáng; đèn phản quang (đèn thắp sáng); đèn hồng ngoại (ngoài loại sử dụng cho mục 
đích y tế); đèn nóng sáng; đèn halogen (đèn thắp sáng); đèn nê-ông (đèn thắp sáng); đèn 
chùm được gắn kín (đèn thắp sáng); đèn chùm (đèn thắp sáng); đèn huỳnh quang (đèn 
chiếu sáng); đèn pha (đèn chiếu sáng); đèn xê-nông (đèn thắp sáng); đèn đi-ốt (đèn thắp 
sáng); đèn halogen kim loại (đèn thắp sáng); đèn đi-ốt phát quang (đèn thắp sáng); đèn cỡ 
nhỏ; đèn nhỏ bỏ túi (đèn thắp sáng); đèn xe ô tô; sợi tóc của đèn điện; đèn pin để soi 
sáng; đèn phát sáng; bộ phận thắp sáng cho đèn nóng sáng; đèn điện và thiết bị chiếu 
sáng; lò sưởi điện tỏa nhiệt dùng cho gia đình; thiết bị sưởi ấm chân chạy điện kiểu Nhật 
Bản dùng cho gia đình; chảo hâm nóng chạy điện kiểu Nhật Bản; thiết bị làm nóng không 
khí chạy điện dùng cho gia đình; máy sấy tóc chạy điện; máy điều hòa không khí trong 
phòng dùng cho gia đình; quạt điện; thiết bị lọc không khí chạy điện đặt trong phòng; 
quạt thông gió chạy điện; thiết bị giữ độ ẩm không khí chạy điện; thiết bị hút ẩm không 
khí chạy điện; chăn sưởi ấm bằng điện (không dùng cho mục đích y tế); thiết bị làm nóng 
nước dùng cho gia đình; thiết bị làm nóng nước có bộ phận lưu trữ nước dùng cho gia 
đình; lò nấu ăn chạy điện dùng cho gia đình; lò vi sóng; lò nướng bánh chạy điện; bếp 
dùng để nướng thức ăn; tủ lạnh chạy điện dùng cho gia đình; tủ ướp đông lạnh chạy điện 
dùng cho gia đình; nồi cơm điện tự động; tấm đốt nóng chạy điện dùng để nấu nướng; nồi 
áp suất tự động chạy điện; thiết bị nướng bánh chạy điện dùng cho gia đình; ấm điện; 
chảo điện; bình pha cà phê chạy điện; nồi chế biến món trứng chạy điện dùng cho gia 
đình; nồi chế biến bỏng ngô chạy diện dùng cho gia đình; nồi nấu món thịt băm viên chạy 
điện dùng cho gia đình; vỉ nướng bánh kem xốp chạy điện dùng cho gia đình (thiết bị nấu 
nướng); máy làm kem chạy điện dùng cho gia đình (thiết bị làm lạnh); thiết bị nướng 
bánh gạo chạy điện dùng cho gia đình (thiết bị nấu nướng); thiết bị ướp lạnh sữa chua 
chạy điện dùng cho gia đình (thiết bị làm lạnh); thiết bị nướng chả chạy điện đùng cho gia 
đình; nồi áp suất dùng điện; thiết bị làm mát nước chạy điện dùng cho gia đình; thiết bị 
sấy khô quần áo chạy điện dùng cho gia đình; thiết bị ion hóa để xử lý không khí dùng 
cho gia đình (không dùng cho mục đích y tế); thiết bị làm nóng chân chạy điện; các thiết 
bị nhiệt điện gia dụng khác cụ thể là: thiết bị làm nóng không khí chạy dầu dùng cho mục 
đích gia đình, thiết bị làm nóng không khí chạy ga dùng cho mục đích gia đình; thiết bị rã 
đông bằng chân không cho thức ăn, tủ ướp lạnh rượu, bình nước nóng chạy điện. lò ướp cá 
chạy điện, lồng ủ ấm rượu, khay làm nóng chạy điện, thiết bị lọc dầu cho thức ăn chạy 
điện; thiết bị lọc khói cho máy điều hoà không khí; đèn chiếu sáng chạy bằng khí ga; bếp 
ga; mặt bếp ga; bếp nấu không chạy điện; mặt  bếp nấu (bộ phận gắn liền với bếp); bồn 
rửa bát; bộ phận lọc nước ở vòi nước dùng cho gia đình; bồn cầu có vòi nước phun tia để 
rửa ráy; thiết bị pha cà phê chạy điện; bình pha cà phê tự động chạy điện.  

 

Nhóm 37: Xây dựng các cụm toà nhà; lắp đặt hệ thống ống nước; lắp đặt máy móc và 
thiết bị y tế, lắp đặt máy móc khác; lắp đặt điện công trình; lắp đặt thiết bị thông tin liên 
lạc bằng dây; dịch vụ phá hủy các tòa nhà; dịch vụ xây dựng; lắp đặt, sửa chữa và bảo 
dưỡng các máy phát điện quang; dịch vụ tư vấn xây dựng (trừ thiết kế công trình); vận 
hành, kiểm tra việc bảo dưỡng các thiết bị xây dựng; sửa chữa hoặc bảo dưỡng xe đạp; sửa 
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chữa hoặc bảo dưỡng xe ô tô; sửa chữa hoặc bảo trì mạng lưới đường sắt; sửa chữa hoặc 
bảo dưỡng xe hai bánh có động cơ; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy móc và thiết bị điện 
ảnh; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy móc và dụng cụ quang học; sửa chữa hoặc bảo dưỡng 
máy và thiết bị chụp ảnh; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thang máy; sửa chữa hoặc bảo dưỡng 
thang cuốn; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và thiết bị bốc dỡ hàng hóa; sửa chữa hoặc bảo 
dưỡng thiết bị báo cháy; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và thiết bị văn phòng; sửa chữa 
hoặc bảo dưỡng thiết bị máy điều hòa không khí; sửa chữa hoặc bảo dưỡng nồi hơi; sửa 
chữa hoặc bảo dưỡng máy bơm; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và thiết bị làm lạnh; sửa 
chữa hoặc bảo dưỡng động cơ khởi động; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy tính; sửa chữa 
hoặc bảo dưỡng thiết bị và máy móc điện tử; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy móc và thiết 
bị viễn thông; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị và máy móc xây dựng; sửa chữa hoặc bảo 
dưỡng thiết bị điện; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị điện chiếu sáng; sửa chữa hoặc bảo 
dưỡng máy và thiết bị điều khiển và phân phối năng lượng điện; sửa chữa hoặc bảo dưỡng 
máy phát điện; sửa chữa hoặc bảo dưỡng động cơ điện; sửa chữa hoặc bảo dưỡng các thiết 
bị và dụng cụ của phòng thí nghiệm; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy móc và dụng cụ đo 
lường và thử nghiệm; sửa chữa hoặc bảo dưỡng may móc và thiết bị y tế; sửa chữa hoặc 
bảo dưỡng máy và thiết bị in và đóng sách; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và thiết bị xử lý 
hóa chất; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và thiết bị gia công kim loại; sửa chữa hoặc bảo 
dưỡng các lò sưởi công nghiệp; sửa chữa hoặc bảo dưỡng các lò phản ứng hạt nhân (lò 
phản ứng nguyên tử); sửa chữa hoặc bảo dưỡng các lò sưởi năng lượng mặt trời; sửa chữa 
hoặc bảo dưỡng hệ thống và máy sản xuất mạch tích hợp; sửa chữa hoặc bảo dưỡng hệ 
thống và máy sản xuất chất bán dẫn; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị và máy cưa gỗ, làm 
đồ mộc hoặc làm dán gỗ và làm gỗ dán; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị nạp ắc quy cho 
xe cộ đặt tại trạm trên đường đi; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị bơm xăng điện tử cho 
xe cộ đặt tại trạm trên đường đi; sửa chữa hoặc bảo dưỡng hệ thống kiểm tra cơ học cho 
bãi đỗ xe; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy rửa bát đĩa dùng cho công nghiệp; sửa chữa hoặc 
bảo dưỡng các thiết bị nấu nướng dùng trong công nghiệp; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy 
giặt dùng cho công nghiệp; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy bán hàng tự động; sửa chữa 
hoặc bảo dưỡng máy làm sạch sàn nhà chạy điện; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy móc và 
thiết bị sử dụng trong thẩm mỹ viện hoặc trong tiệm cắt tóc; sửa chữa hoặc bảo dưỡng 
thiết bị lọc nước; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị và máy nén chất thải; sửa chữa hoặc 
bảo dưỡng thiết bị và máy nghiền rác; sửa chữa hoặc bảo dưỡng các nhà máy điện hạt 
nhân; sửa chữa hoặc bảo dưỡng nhà máy hóa chất; sửa chữa hoặc bảo dưỡng các thiết bị 
nấu nướng không chạy điện; sửa chữa đồ chơi hoặc búp bê; sửa chữa bồn cầu có vòi nước 
phun tia để rửa ráy; sửa chữa kính đeo mắt; khử trùng (làm sạch) máy và thiết bị y tế.  

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; lập trình máy tính, hoặc bảo trì phần mềm máy 
tính; tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực trình bày, thao tác máy tính, trong lĩnh vực xe ô tô và 
trong lĩnh vực máy móc khác mà yêu cầu người tư vấn có trình độ, kinh nghiệm và kỹ 
năng cao để có thể đáp ứng các yêu cầu vận hành chúng được chính xác; cho thuê máy 
tính; cung cấp chương trình máy tính (cập nhật phần mềm máy tính).  

 
 

(210) 4-2010-18736 (220) 07.09.2010 
  (441) 26.09.2011 

(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 
LTD.   (KR) 
20, Yoido-dong, Youngdungpo-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; nước hoa.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ chuyên về mỹ phẩm, dầu gội đầu, xà phòng, kem đánh 
răng, chất tẩy rửa bát đĩa, nước hoa; dịch vụ cửa hàng bán buôn chuyên về mỹ phẩm, dầu 
gội đầu, xà phòng, kem đánh răng, chất tẩy rửa bát đĩa, nước hoa; dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
trực tuyến chuyên về mỹ phẩm, dầu gội đầu, xà phòng, kem đánh răng, chất tẩy rửa bát 
đĩa, nước hoa; dịch vụ cửa hàng bán giảm giá chuyên về mỹ phẩm, dầu gội đầu, xà phòng, 
kem đánh răng, chất tẩy rửa bát đĩa, nước hoa; dịch vụ tiệm bách hoá chuyên về mỹ 
phẩm, dầu gội đầu, xà phòng, kem đánh răng, chất tẩy rửa bát đĩa, nước hoa; dịch vụ 
quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2010-18737 (220) 07.09.2010 
  (441) 26.09.2011 

  (540) 

 

(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 
LTD.    (KR) 
20, Yoido-dong, Youngdungpo-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; nước hoa.    
 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ chuyên về mỹ phẩm, dầu gội đầu, xà phòng, kem đánh 
răng, chất tẩy rửa bát đĩa, nước hoa; dịch vụ cửa hàng bán buôn chuyên về mỹ phẩm, dầu 
gội đầu, xà phòng, kem đánh răng, chất tẩy rửa bát đĩa, nước hoa; dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
trực tuyến chuyên về mỹ phẩm, dầu gội đầu, xà phòng, kem đánh răng, chất tẩy rửa bát 
đĩa, nước hoa; dịch vụ cửa hàng bán giảm giá chuyên về mỹ phẩm, dầu gội đầu, xà phòng, 
kem đánh răng, chất tẩy rửa bát đĩa, nước hoa; dịch vụ tiệm bách hoá chuyên về mỹ 
phẩm, dầu gội đầu, xà phòng, kem đánh răng, chất tẩy rửa bát đĩa, nước hoa; dịch vụ 
quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2010-18750 (220) 07.09.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.1; 26.4.3 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) PLUS INTERNATIONAL SAS  (FR) 

13 rue du Muguet, 29334 Quimper 
Cedex, France  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 11: Lò (không dùng cho phòng thí nghiệm); ống hút khói cho nhà bếp; ngăn bên lò 
sưởi để đun nóng thức ăn; máy khử trùng; tủ lạnh; máy điều hòa không khí; bồn rửa 
(lavabo); vòi nước; đèn; van đổi hướng của đèn. 

 

Nhóm 20: Tủ bếp; ngăn kéo tủ; quầy để dao dĩa; quầy để thực phẩm; quầy để đĩa đựng đồ 
ăn; giá đỡ bằng thép; tay cầm của dụng cụ không bằng kim loại. Mặt phẳng trong nhà bếp 
ở trên tủ lạnh đựng thức ăn, tủ lạnh dùng để chuẩn bị thức ăn; giá đỡ đồ dùng nhà bếp. 

 

Nhóm 21: Mặt phẳng trong nhà bếp ở trên tủ đựng thức ăn, tủ lạnh, dùng để chuẩn bị thức 
ăn; thùng rác; thùng gạo, giá đỡ cho đồ dùng nhà bếp; rổ. 
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(210) 4-2010-18792 (220) 08.09.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.17.11; 5.7.3 
(591) Xanh, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 
Thịnh Phát  (VN) 
18A, khu A, Trương Công Định, ấp Rạch 
Đào, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, 
tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 30: gạo. 
 
 

(210) 4-2010-18839 (220) 08.09.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.5.1; A1.1.2; 5.7.3; 1.17.7; A26.11.12; 
26.13.25 

(591) Vàng tươi, vàng lúa chín, xanh dương, 
xanh nước biển, xanh lá cây đậm, đen, 
trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần lương thực 
Nam Hiệp Phát  (VN) 
Số 482 quốc lộ 91, tổ 16, ấp Vĩnh Thuận, 
xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, 
tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thủy sản; mua bán vật liệu xây dựng; mua bám lâm sản nguyên liệu; 
mua bán lương thực; xuất khẩu gạo; xuất khẩu thủy sản. 

 
Nhóm 37: Khai thác cát. 

 
Nhóm 37: San lắp mặt bằng; xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình công 
nghiệp, xây dựng công trình giao thông; xây dựng công trình thủy lợi.  

 
Nhóm 39: Vận tải đường sông; vận tải hàng hóa đường bộ.  

 
Nhóm 40: Gia công chế biến cá tra, cá basa, tôm, cua, sò, mực.  

 
 

(210) 4-2010-18897 (220) 09.09.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.1; 26.4.2; A1.1.4; 26.3.23; 26.4.4; 
26.4.9; 15.7.1; A25.7.3 

(591) Xanh đậm, đen, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
133  (VN) 
Tổ 32, đường Ngọc Thụy, phường Ngọc 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 08: Clê; búa; bơm mỡ, bơm dầu; vam tháo lò xo 
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Nhóm 09: Thiết bị kiểm tra lực; dụng cụ quang học; kính quang học. 
 

Nhóm 17: Sản phẩm khác từ cao su cụ thể là doăng cao su. 
 

Nhóm 20: Giường; tủ; bàn; ghế. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; chức năng văn phòng tổng hợp; bán lẻ xăng dầu.  
 

Nhóm 37: Sửa chữa máy móc; thiết bị; thiết bị điện tử; quang học; trang trí nội thất.  
 

Nhóm 40: Gia công cơ khí; xử lý tráng phủ kim loại. 
 
 

(210) 4-2010-19017 (220) 10.09.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; A26.11.12; A1.1.5 
(591) Trắng, xanh dương, vàng nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Minh Phó  (VN) 
274/2/2 Nguyễn Văn Nghi, phường 7, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu; dịch vụ quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2010-20276 (220) 27.09.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Vàng, xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Vườn Phố  

(VN) 
2 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch sinh thái; dịch vụ du lịch nội địa; dịch vụ du lịch lữ hành, dịch 

vụ vận chuyên hành khách; dịch vụ vận chuyển hàng hóa, dịch vụ du lịch quốc tế. 
 

Nhóm 41:  Tổ chức hội nghị; tổ chức hội thảo; tổ chức hội chợ triển lãm nghệ thuật; hồ 
bơi; phòng thể dục thể thao. 

 
Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp ăn uống; quán giải khát; nhà 
nghỉ, quán bar.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức nghi lễ hôn nhân (đám cưới). 
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(210) 4-2010-20534 (220) 29.09.2010 
  (441) 26.09.2011 
(300) 55369 29.03.2010 JM 

1486465 25.06.2010 CA 
(731) APPLE INC.   (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính, thiết bị ngoại vi của máy vi tính, máy tính đầu cuối; phần cứng 
máy vi tính; máy chơi trò chơi trên máy vi tính, bộ vi xử lý, bảng mạch nhớ, màn hình, 
màn hiển thị, bàn phím máy tính, dây cáp, mô đem, máy in dùng với máy vi tính, ổ đĩa, 
bộ điều hợp, mạch giao tiếp, bộ đấu nối và trình điều khiển (tệp tin trên đĩa chứa các 
thông tin cần thiết mà một chương trình đòi hỏi để điều hành thiết bị ngoại vi như màn 
hình hoặc máy in); phương tiện lưu trữ dữ liệu cho máy tính còn để trống; vật mang dữ 
liệu từ tính; phần mềm máy tính; phần mềm máy tính dùng để tạo ra, tải xuống, truyền, 
nhận, chỉnh sửa, trích dẫn, mã hóa, giải mã, hiển thị, lưu giữ và tổ chức các văn bản, đồ 
họa, hình ảnh và xuất bản phẩm điện tử; phần mềm và vi chương trình máy tính (chương 
trình cơ sở), cụ thể là, chương trình hệ điều hành, chương trình đồng bộ dữ liệu, và 
chương trình làm công cụ phát triển ứng dụng dùng cho máy tính cá nhân và máy tính 
cầm tay; phần cứng và phần mềm máy tính để cung cấp liên lạc điện thoại được tích hợp 
sẵn với mạng thông tin toàn cầu được máy tính hóa; chương trình máy tính đã ghi sẵn 
dùng để quản lý thông tin cá nhân, phần mềm quản lý dữ liệu, phần mềm nhận dạng ký 
tự, phần mềm quản lý điện thoại, phần mềm thư điện tử và phần mềm nhắn tin điện tử, 
phần mềm cho máy nhắn tin, phần mềm cho điện thoại di động; phần mềm đồng bộ cơ sở 
dữ liệu, chương trình máy tính để truy cập, duyệt qua và tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực 
tuyến, phần mềm máy tính dùng để chuyển hướng (gửi một lần nữa) tin nhắn, thư điện tử 
trên internet, và/hoặc các dữ liệu khác tới một hoặc nhiều thiết bị điện tử cầm tay từ một 
khu lưu trữ dữ liệu trên hoặc được liên kết với một máy tính cá nhân hoặc một máy chủ; 
phần mềm máy tính để đồng bộ dữ liệu giữa một trạm máy tính hoặc thiết bị từ xa với một 
trạm máy tính hoặc thiết bị cố định hoặc từ xa; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống 
được dưới dạng sách, vở kịch, sách mỏng, tập quảng cáo, bản tin, báo, tạp chí, và tạp chí 
định kỳ về một loạt các chủ đề được quan tâm phổ biến; thiết bị điện tử số hoá cầm tay và 
phần mềm liên quan; máy nghe nhạc MP3 và các thiết bị nghe âm thanh theo định dạng 
số hoá khác; máy vi tính cầm tay, máy vi tính dạng bảng, máy hỗ trợ cá nhân số hoá (thiết 
bị điện tử có khả năng ghi nhận thông tin của người sử dụng đưa vào bằng cây bút đặc 
biệt, và hỗ trợ các công cụ cá nhân cần thiết như đặt lịch, ghi chép, gửi fax); máy tổ chức 
điện tử (nhỏ như máy tính cầm tay với ứng dụng đặt lịch/nhật ký cài sẵn), sổ ghi chép 
điện tử; thiết bị điện tử số hoá di động, thiết bị điện tử có ứng dụng định vị toàn cầu 
(GPS), điện thoại; thiết bị điện tử số hoá cầm tay và di động dùng để gửi và nhận các cuộc 
gọi bằng điện thoại, fax, thư điện tử, và các dữ liệu số hoá khác; điện thoại không dây; 
điện thoại di động; bộ phận và phụ kiện dùng cho điện thoại di động; máy fax, máy trả lời 
điện thoại tự động, máy ảnh, điện thoại có màn hình viđêô, phần mềm và phần cứng truy 
xuất thông tin trên điện thoại; bộ thiết bị điện tử cầm tay dùng để nhận, lưu trữ, và/hoặc 
truyền dữ liệu và tin nhắn theo phương thức không dây, và thiết bị điện tử cho phép người 
sử dụng dò tìm hay quản lý thông tin cá nhân; thiết bị và dụng cụ liên lạc điện tử; thiết bị 
và dụng cụ viễn thông; phông chữ, kiểu chữ, kiểu thiết kế chữ và biểu tượng dưới dạng dữ 
liệu đã ghi sẵn; con chíp (mạch điện tử siêu nhỏ), đĩa và băng có ghi hay dùng để ghi 
chương trình và phần mềm máy tính; bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên, bộ nhớ chỉ đọc; thiết bị 
nhớ mạch rắn; trò chơi trên máy vi tính và trò chơi điện tử; sách hướng dẫn cho người sử 
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dụng dưới định dạng có thể đọc được bằng thiết bị điện tử, máy hay máy tính được dùng 
với, và bán kèm thành bộ với tất cả các sản phẩm trên; thiết bị lưu trữ dữ liệu; ổ đĩa cứng; 
bộ lưu trữ trên ổ đĩa cứng thu nhỏ; đĩa ghi âm/ghi hình, bộ nhớ chỉ đọc dùng đĩa compắc 
(CD-ROM) và đĩa compắc (DVD) lưu trữ dữ liệu với kích thước lớn, đặc biệt là ghi âm 
hình với độ phân giải cao; tấm đệm di chuyển con chuột máy tính; pin (ắc quy); pin (ắc 
quy) có thể nạp lại; bộ nạp điện; bộ nạp điện cho pin (ắc quy) điện; tai nghe vòng qua 
đầu; tai nghe âm thanh nổi; tai nghe (nhét vào tai); loa âm thanh nổi; loa âm thanh; loa âm 
thanh dùng cho gia đình; loa có bộ phận điều khiển tín hiệu âm thanh; loa dùng cho máy 
vi tính; thiết bị loa âm thanh nổi dùng cho mục đích cá nhân; máy thu sóng rađiô, bộ 
khuyếch đại, thiết bị ghi và tái tạo âm thanh, máy quay đĩa chạy điện, máy hát chạy điện, 
thiết bị âm thanh nổi với độ trung thực cao, máy ghi âm và thiết bị tái tạo băng ghi âm, 
loa phóng thanh, bộ loa gồm nhiều loa, micrô; thiết bị âm thanh và hình ảnh kỹ thuật số; 
máy ghi âm và máy quay băng cát xét âm thanh, máy ghi âm và máy quay băng cát xét 
hình ảnh, máy chạy đĩa compắc, đầu ghi và đầu máy chạy đĩa compắc (DVD), đầu ghi và 
đầu máy chạy băng âm thanh kỹ thuật số; đầu máy chơi âm nhạc kỹ thuật số và/hoặc 
viđêô; máy thu thanh (rađiô); máy quay viđêô; bộ trộn tín hiệu âm thanh, tín hiệu viđêô, 
và tín hiệu kỹ thuật số; thiết bị phát sóng rađiô; thiết bị âm thanh dùng trong ô tô; thiết bị 
máy tính để dùng với tất cả các sản phẩm trên; thiết bị điện tử có chức năng đa phương 
tiện để dùng với tất cả các sản phẩm trên; thiết bị điện tử với chức năng tương tác để dùng 
với tất cả các sản phẩm trên; phụ kiện, bộ phận, linh kiện nhỏ, và thiết bị đo thử cho các 
sản phẩm trên; bộ phận và linh kiện nhỏ dùng cho tất cả các sản phẩm trên; vỏ bọc, túi và 
hộp chuyên dùng hoặc có hình dạng phù hợp để đựng tất cả các sản phẩm trên làm bằng 
da hay giả da, bằng vật liệu vải hay vải dệt.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ điều hành kinh doanh; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh 
doanh; dịch vụ cung cấp chức năng văn phòng; đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng cáo, tiếp 
thị và xúc tiến quảng cáo; tư vấn quảng cáo và tiếp thị; dịch vụ xúc tiến (quảng cáo) bán 
hàng; quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ của người khác; tiến hành nghiên cứu thị 
trường; phân tích sự phản hồi đối với việc quảng cáo và nghiên cứu thị trường; thiết kế, 
tạo ra, chuẩn bị, sản xuất và phổ biến các mẫu quảng cáo và các tài liệu quảng cáo cho 
người khác; dịch vụ lập kế hoạch truyền thông đại chúng; quản lý chương trình khách 
hàng thân thiết; tổ chức và điều khiển các chương trình giải thưởng khuyến khích để thúc 
đẩy việc bán sản phẩm và dịch vụ; quản lý cơ sở dữ liệu và hồ sơ bằng máy tính; dịch vụ 
xử lý dữ liệu; dịch vụ lưu trữ và truy xuất dữ liệu vào cơ sở dữ liệu trong máy tính; dịch vụ 
lưu trữ và truy xuất dữ liệu vào cơ sở dữ liệu trong máy tính đối với văn bản, dữ liệu, hình 
ảnh, âm thanh, viđêô, và nội dung đa phương tiện; tạo lập các mục lục thông tin, mục lục 
các địa điểm và mục lục các nguồn khác sẵn có để dùng trên mạng máy tính toàn cầu và 
mạng thông tin và điện tử khác cho người khác; tìm kiếm, duyệt qua và truy xuất thông 
tin, địa điểm và các nguồn khác sẵn có để dùng trên mạng máy tính toàn cầu và mạng 
thông tin và điện tử khác cho người khác; tổ chức (sắp xếp) nội dung của thông tin được 
cung cấp từ một mạng máy tính toàn cầu và mạng thông tin và điện tử khác theo sự ưu 
tiên của người sử dụng; cung cấp cơ sở dữ liệu có thể tra cứu trực tuyến các văn bản, dữ 
liệu, hình ảnh, âm thanh, viđêô và nội dung đa phương tiện; cung cấp thông tin kinh 
doanh và thương mại qua mạng máy tính và mạng thông tin toàn cầu; dịch vụ thương mại 
cụ thể là cung cấp cơ sở dữ liệu máy tính liên quan đến việc mua và bán một loạt các sản 
phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ thương mại cụ thể là, phổ biến các quảng cáo 
cho người khác qua mạng máy tính và mạng thông tin toàn cầu; biên tập các danh bạ để 
công bố trên Internet và các mạng thông tin, điện tử và máy tính khác; dịch vụ bán lẻ và 
bán lẻ trực tuyến, dịch vụ bán lẻ được cung cấp qua internet và các mạng thông tin, điện 
tử và máy tính khác; dịch vụ bán lẻ trong lĩnh vực sách, tạp chí, tạp chí định kỳ, bản tin, 
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báo và các ấn phẩm khác về một loạt các chủ đề quan tâm phổ biến được cung cấp qua 
internet và các mạng thông tin, điện tử và máy tính khác; dịch vụ bán lẻ trong lĩnh vực 
giải trí liên quan đến phim, chương trình truyền hình, các sự kiện thể thao, các sản phẩm 
âm nhạc, và các sản phẩm âm thanh và nghe nhìn qua internet và các mạng thông tin, điện 
tử và máy tính khác; dịch vụ bán lẻ liên quan đến máy vi tính, sản phẩm điện tử và giải trí, 
thiết bị viễn thông, điện thoại di động, thiết bị điện tử cầm tay kỹ thuật số di động và các 
thiết bị điện tử tiêu dùng khác, phần mềm máy tính và các linh kiện, thiết bị ngoại vi của 
máy tính, bao đựng cho các sản phẩm này qua internet và các mạng thông tin, điện tử và 
máy tính khác; giới thiệu sản phẩm tại cửa hàng hoặc được cung cấp qua mạng thông tin 
toàn cầu và mạng thông tin và điện tử khác; dịch vụ đăng ký thuê bao, cụ thể là cung cấp 
dịch vụ đăng ký thuê bao văn bản, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, viđêô và nội dung đa 
phương tiện được cung cấp qua internet và các mạng thông tin và điện tử khác; dịch vụ 
đăng ký thuê bao văn bản, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, vìđêô và nội dung đa phương tiện 
đã được ghi sẵn và có thể tải xuống trả phí hoặc trả trước được cung cấp qua internet và 
các mạng thông tin và điện tử khác; tổ chức và điều khiển các hội thảo, cuộc trưng bày và 
triển lãm về thương mại, trao đổi mậu dịch và kinh doanh; cung cấp thông tin liên quan 
đến các dịch vụ kể trên, dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ thông tin liên lạc (truyền thông) và dịch vụ viễn thông; gửi và truyền 
âm thanh, hình ảnh, nội dung đa truyền thông và nội dung quảng cáo đến các máy tính, 
các điện thoại di động, các dụng cụ truyền thông và đến các thiết bị số cầm tay khác; 
cung cấp truy cập internet cho người sử dụng (nhà cung cấp dịch vụ). 

 

Nhóm 42: Dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) có tính năng phần mềm máy 
tính; dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) có tính năng phần mềm để tạo ra, 
tải xuống, truyền, nhận, chỉnh sửa, trích dẫn, mã hóa, giải mã, hiển thị, lưu giữ và tổ chức 
các văn bản, đồ họa, hình ảnh và ấn phẩm điện tử; dịch vụ khoa học và công nghệ, và các 
dịch vụ nghiên cứu và thiết kế liên quan đến dịch vụ khoa học và công nghệ; dịch vụ 
nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy 
tính; dịch vụ tư vấn liên quan đến phần cứng và phần mềm máy tính; cho thuê thiết bị và 
dụng cụ phần cứng và phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn liên quan đến phần mềm nghe 
nhìn và đa phương tiện; lập trình máy tính; dịch vụ tư vấn và hỗ trợ phát triển các hệ 
thống, cơ sở dữ liệu và ứng dụng máy tính; thiết kế đồ họa cho việc biên soạn các trang 
web trên internet; cung cấp thông tin liên quan tới phần cứng hoặc phần mềm máy tính 
được cung cấp trực tuyến từ một mạng máy tính toàn cầu hoặc internet; tạo lập và duy trì 
các website; dịch vụ máy chủ (lưu trữ) các website của người khác; dịch vụ cung cấp công 
cụ tìm kiếm để thu thập dữ liệu từ các mạng thông tin; dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ 
ứng dụng (ASP) với tính năng phần mềm để sử dụng cho dịch vụ thuê bao âm nhạc trực 
tuyến, cung cấp phần mềm làm cho người sử dụng có thể chơi và lập trình nhạc và âm 
thanh, hình ảnh, văn bản và các nội dung đa phương tiện liên quan tới giải trí, và cung cấp 
phần mềm với tính năng ghi âm nhạc, tính năng âm thanh, hình ảnh, văn bản và nội dung 
đa phương tiện liên quan đến giải trí; cung cấp truy cập internet tạm thời để sử dụng phần 
mềm trực tuyến không tải xuống được nhằm giúp cho người sử dụng lập trình âm thanh, 
hình ảnh, văn bản và nội dung đa phương tiện khác bao gồm nhạc, hòa nhạc, viđêô, radio, 
truyền hình, tin tức, thể thao, trò chơi, các sự kiện văn hóa, và các chương trình liên quan 
tới giải trí; cung cấp công cụ tìm kiếm để thu thập dữ liệu trên mạng máy tính toàn cầu; 
dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ kể trên, dịch vụ tư vấn và cố vấn liên 
quan tới các dịch vụ nêu trên; quản lý công cụ tìm kiếm; dịch vụ hỗ trợ và tư vấn về máy 
tính để quét (scan) thông tin vào đĩa máy tính; tạo (cho người khác) mục lục các thông tin 
trực tuyến, các địa điểm và các nguồn khác sẵn có để dùng trên mạng máy tính toàn cầu. 
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(210) 4-2010-21142 (220) 07.10.2010 
  (441) 26.09.2011 
(300) 1,476,005 07.04.2010 CA 

(731) RESEARCH IN MOTION LIMITED  
(CA) 
295 Phillip Street, Waterloo, Ontario 
N2L 3W8, Canada  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 06: Dây đeo chìa khóa (không bằng kim loại quý); dây cáp và dây dẫn bằng kim 

loại thường; hàng ngũ kim nhỏ bằng kim loại.  
 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học; thiết bị và dụng cụ hàng hải; thiết bị và dụng cụ 
trắc địa; thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh; thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị và dụng cụ 
cân đo; thiết bị và dụng cụ báo hiệu; thiết bị và dụng cụ kiểm tra (giám sát); trang thiết bị 
cứu hộ; thiết bị và dụng cụ giảng dạy; thiết bị ghi, truyền và tái tạo dữ liệu, âm thanh hoặc 
hình ảnh; vật mang dữ kiện từ tinh; đĩa ghi máy tính bỏ túi; thiết bị xử lý các dữ liệu và 
máy vi tính; phần mềm máy vi tính; thiết bị điện tử cầm tay dùng để truyền dữ liệu 
và/hoặc tín hiệu giọng nói không dây; điện thoại, điện thoại cầm tay, điện thoại thông 
minh, điện thoại di động và thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân (PDA); phụ kiện cho các 
thiết bị điện tử cầm tay dùng để truyền dữ liệu và/hoặc tín hiệu giọng nói không dây, cụ 
thể là bộ pin, nắp pin, bộ phụ kiện điện thoại dùng trong xe hơi (car kits), đồ sạc pin và vỏ 
bọc cho đồ sạc pin, tai nghe, bộ điều hợp, giá kệ điện thoại để bàn, để sạc pin; dây cáp nối 
với máy tính; hộp chuyên dụng đựng điện thoại/máy tính, túi chuyên dụng đựng điện 
thoại/máy tính và bao da chuyên dụng đựng điện thoại/máy tính; phần mềm liên lạc máy 
tính dùng cho việc đồng bộ hóa, truyền và chia sẻ dữ liệu, lịch biểu, nội dung và thông 
điệp giữa một hoặc nhiều thiết bị điện tử cầm tay và các dữ liệu được lưu trữ trong máy 
tính hoặc được kết nối với máy tính; phần mềm máy tính cho phép truyền các thông tin về 
bản đồ, điều hướng, giao thông, thời tiết và tọa độ định vị tới các mạng viễn thông, điện 
thoại di động, điện thoại thông minh, thiết bị điện tử cầm tay và thiết bị điều hướng; phần 
mềm máy tính dùng để xem và tải bản đồ điện tử; phần mềm máy tính dùng để vận hành 
lộ trình đã lập. 

 

Nhóm 11: Thiết bị dùng để chiếu sáng. 
 

Nhóm 16: ấn phẩm; văn phòng phẩm; thẻ mua hàng trả trước bằng giấy hoặc bìa cứng 
được mã hóa (không từ tính) bằng cách in mã số lên thẻ cho phép người sử dụng chuyển 
các giá trị tài chính trực tuyến qua các trang web bán lẻ máy tính và thẻ quà tặng; keo dán 
(dùng cho văn phòng hoặc gia đình).  

 
Nhóm 18: Da; giả da và hàng hóa bằng các vật liệu này không thuộc các nhóm khác, cụ 
thể là: túi đeo lưng, túi du lịch, túi dùng cho thể thao, túi vải buộc dây, túi xách thường, 
bao da đeo thắt lưng thường, bao da đeo thắt lưng thời trang, bao da (hộp đựng) thời trang, 
túi hành lý du lịch, túi dùng ở bãi biển, túi xách tay, xắc tay, túi đeo vai, ví, túi xách cho 
phụ nữ, cặp tài liệu, cặp đựng hồ sơ, cặp da đựng tài liệu, hộp đựng chìa khoá bằng da, ví 
gập, ví đựng tiền xu, thẻ đánh dấu hành lý được làm bằng da hoặc giả da; ô, dù.  

 
Nhóm 20: Khung ảnh; sản phẩm trang hoàng và trang trí bằng gỗ, gỗ bần, sậy, mây, liễu 
gai (vật liệu để bện tết), sừng, xương, ngà, phiến sừng ở hàm cá voi, vỏ sò, hổ phách, xà 
cừ, bọt biển, thế phẩm của các vật liệu này hoặc làm bằng chất dẻo.  
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Nhãm 21: Ca/chÐn.  
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu (trang phục).  
 

Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi; dụng cụ thể dục, bóng dùng trong thể thao; đồ trang trí cây noel.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến điện thoại thông minh, 
thiết bị không dây, phần mềm máy tính, ứng dụng và phụ tùng cho điện thoại thông minh; 
cung cấp thông tin về thương mại; dịch vụ tiếp thị.   

 
Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán trực tuyến cho phép chuyển tiền qua mạng lưới liên lạc điện tử.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và lắp đặt phần cứng và phần mềm cho dịch vụ mạng lưới dữ 
liệu không dây và dịch vụ liên lạc bằng giọng nói. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ thông tin liên lạc bằng cáp, điện báo, điện thoại, rađiô hoặc tivi; cung 
cấp dịch vụ truy cập internet; cung cấp dịch vụ truy cập các cơ sở dữ liệu điện tử trên 
internet; cung cấp dịch vụ truy cập vào các dịch vụ điều hướng có sự hỗ trợ của hệ thống 
định vị toàn cầu (GPS); cung cấp dịch vụ kết nối và truy cập mạng lưới liên lạc điện tử để 
truyền hoặc nhận âm thanh, hình ảnh hoặc các nội dung đa phương tiện; cung cấp dịch vụ 
kết nối và truy cập vào mạng lưới liên lạc điện tử để truyền hoặc nhận các ứng dụng và 
phần mềm máy tính; dịch vụ phát sóng trên nền web; dịch vụ thư điện tử; dịch vụ truyền 
tin điện tử; dịch vụ truyền dữ liệu không dây, cụ thể là dịch vụ cho phép người sử dụng 
gửi và/hoặc nhận thông điệp qua một mạng dữ liệu không dây; dịch vụ nhắn tin một chiều 
và hai chiều; dịch vụ truyền và nhận thông tin liên lạc bằng giọng nói; dịch vụ truyền các 
ứng dụng và phần mềm máy tính qua internet và qua các mạng máy tính, mạng liên lạc 
điện tử và các thiết bị không dây khác; dịch vụ phát sóng, phát sóng hoặc truyền các 
chương trình radio; phát sóng hoặc truyền các nội dung âm thanh, hình ảnh kỹ thuật số đã 
định dạng và có thể tải về được thông qua mạng máy tính và các mạng lưới liên lạc khác; 
dịch vụ tư vấn về viễn thông, cụ thể là cung cấp thông tin đến bên thứ ba để hỗ trợ việc 
phát triển và tích hợp các kết nối không dây một chiều hoặc hai chiều với dữ liệu, bao 
gồm cả dữ liệu tổng hợp và các dữ liệu cá nhân, và/hoặc các thông tin liên lạc bằng giọng 
nói; dịch vụ internet, cụ thể là cung cấp dịch vụ truy cập đến các công cụ tìm kiếm trên 
internet.  

 
Nhóm 39: Cung cấp dịch vụ điều hướng (chỉ đường) với sự hỗ trợ của hệ thống định vị 
toàn cầu (GPS); cung cấp thông tin về bản đồ, điều hướng, giao thông và tọa độ định vị 
thông qua các mạng viễn thông, điện thoại di động, điện thoại, điện thoại thông minh, 
thiết bị điện tử cầm tay và thiết bị điều hướng. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; hoạt động văn hóa 
và thể thao; cung cấp các thông tin về các lĩnh vực nêu trên; dịch vụ xuất bản; tổ chức các 
trò chơi; dịch vụ giáo dục và đào tạo, cụ thể là tổ chức các lớp học, các buổi hội thảo và 
hội nghị nhằm mục đích cung cấp thông tin cho bên thứ ba để hỗ trợ việc sử dụng, phát 
triển và hỗ trợ các thiết bị kết nối không dây và các kết nối không dây và phần mềm liên 
lạc máy tính có liên quan.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ, dịch vụ nghiên cứu và thiết kế về khoa học và 
công nghệ; dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; dịch vụ thiết kế và phát triển 
phần cứng và phần mềm máy tính; dịch vụ phần mềm hoạt động trên web, được quản lý 
bởi nhà cung cấp và cho phép người sử dụng truy cập từ xa (SAAS); cung cấp công cụ tìm 
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kiếm để lấy dữ liệu qua mạng lưới liên lạc; dịch vụ tìm kiếm, trình duyệt và truy lục thông 
tin, các trang web và các nguồn khác trên mạng máy tinh toàn cầu và các mạng lưới liên 
lạc khác cho người khác; dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật về phần cứng và phần mềm 
máy tính, về các dịch vụ viễn thông và hệ thống định vị toàn cầu; cung cấp các tiện ích 
trực tuyến qua mạng máy tính toàn cầu và các mạng máy tính và mạng liên lạc điện tử 
khác để người dùng có thể lập trình các nội dung âm thanh, hình ảnh, phim, văn bản và 
các nội dung đa phương tiện khác; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là cập nhật và bảo trì 
phần mềm máy tính, xử lý sự cố các chương trình hỗ trợ dùng trong việc chẩn đoán, và 
giải quyết các vấn đề về các thiết bị kết nối không dây và các vấn đề về phần cứng và 
phần mềm máy tính liên quan; cung cấp thông tin thời tiết qua mạng lưới thông tin liên 
lạc, điện thoại di động, điện thoại, điện thoại thông minh, thiết bị điện tử cầm tay và thiết 
bị điều hướng. 

 
Nhóm 45: Li-xăng phần mềm máy tính (dịch vụ pháp lý).  

 
 

(210) 4-2010-21251 (220) 08.10.2010 
  (441) 26.09.2011 
(300) 42451 08.07.2010 TT 

  
(731) APPLE INC.   (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính, thiết bị ngoại vi của máy vi tính, máy tính đầu cuối; phần cứng 

máy vi tính; máy chơi trò chơi trên máy vi tính, bộ vi xử lý, bảng mạch nhớ, màn hình, 
màn hiển thị, bàn phím máy tính: dây cáp, mô đem, máy in dùng với máy vi tính, ổ đĩa, 
bộ điều hợp, mạch giao tiếp, bộ đấu nối và trình điều khiển (tệp tin trên đĩa chứa các 
thông tin cần thiết mà một chương trình đòi hỏi để điều hành thiết bị ngoại vi như màn 
hình hoặc máy in); phương tiện lưu trữ dữ liệu cho máy tính còn để trống; vật mang dữ 
liệu từ tính; phần mềm máy tính; phần mềm máy tính dùng để tạo ra, tải xuống, truyền, 
nhận, chỉnh sửa, trích dẫn, mã hóa, giải mã, hiển thị, lưu giữ và tổ chức các văn bản, đồ 
họa, hình ảnh và xuất bản phẩm điện tử; phần mềm và vi chương trình máy tính (chương 
trình cơ sở), cụ thể là, chương trình hệ điều hành, chương trình đồng bộ dữ liệu, và 
chương trình làm công cụ phát triển ứng dụng dùng cho máy tính cá nhân và máy tính 
cầm tay; phần cứng và phần mềm máy tính để cung cấp liên lạc điện thoại được tích hợp 
sẵn với mạng thông tin toàn cầu được máy tính hóa; chương trình máy tính đã ghi sẵn 
dùng để quản lý thông tin cá nhân, phần mềm quản lý dữ liệu, phần mềm nhận dạng ký 
tự, phần mềm quản lý điện thoại, phần mềm thư điện từ và phần mềm nhắn tin điện tử, 
phần mềm cho máy nhắn tin, phần mềm cho điện thoại di động; phần mềm đồng bộ cơ sở 
dữ liệu, chương trình máy tính để truy cập, duyệt qua và tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực 
tuyến, phần mềm máy tính dùng để chuyển hướng (gửi một lần nữa) tin nhắn, thư điện tử 
trên Internet, và/hoặc các dữ liệu khác tới một hoặc nhiều thiết bị điện tử cầm tay từ một 
khu lưu trữ dữ liệu trên hoặc được liên kết với một máy tính cá nhân hoặc một máy chủ; 
phần mềm máy tính để đồng bộ dữ liệu giữa một trạm máy tính hoặc thiết bị từ xa với một 
trạm máy tính hoặc thiết bị cố định hoặc từ xa; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống 
được dưới dạng sách, vở kịch, sách mỏng, tập quảng cáo, bản tin, báo, tạp chí, và tạp chí 
định kỳ về một loạt các chủ đề được quan tâm phổ biến, thiết bị điện tử số hoá cầm tay và 
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phần mềm liên quan; máy nghe nhạc MP3 và các thiết bị nghe âm thanh theo định dạng 
số hoá khác; máy vi tính cầm tay, máy vi tính dạng bảng, máy hỗ trợ cá nhân số hoá (thiết 
bị điện tử có khả năng ghi nhận thông tin của người sử dụng đưa vào bằng cây bút đặc 
biệt, và hỗ trợ các công cụ cá nhân cần thiết như đặt lịch, ghi chép, gửi fax); máy tổ chức 
điện tử (nhỏ như máy tính cầm tay với ứng dụng đặt lịch/nhật ký cài sẵn), sổ ghi chép 
điện tử; thiết bị điện tử số hoá di động, thiết bị điện tử có ứng dụng định vị toàn cầu 
(GPS), điện thoại; thiết bị điện tử số hoá cầm tay và di động dùng để gửi và nhận các cuộc 
gọi bằng điện thoại, fax, thư điện tử, và các dữ liệu số hoá khác; điện thoại không dây; 
điện thoại di động; bộ phận và phụ kiện dùng cho điện thoại di động; máy fax, máy trả lời 
điện thoại tự động, máy ảnh, điện thoại có màn hình viđêô, phần mềm và phần cứng truy 
xuất thông tin trên điện thoại; bộ thiết bị điện tử cầm tay dùng để nhận, lưu trữ, và/hoặc 
truyền dữ liệu và tin nhắn theo phương thức không dây, và thiết bị điện tử cho phép người 
sử dụng dò tìm hay quản lý thông tin cá nhân; thiết bị và dụng cụ liên lạc điện tử; thiết bị 
và dụng cụ viễn thông; phông chữ, kiểu chữ, kiểu thiết kế chữ và biểu tượng dưới dạng dữ 
liệu đã ghi sẵn; con chíp (mạch điện tử siêu nhỏ), đĩa và băng có ghi hay dùng để ghi 
chương trình và phần mềm máy tính; bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên, bộ nhớ chỉ đọc; thiết bị 
nhớ mạch rắn, trò chơi trên máy vi tính và trò chơi điện tử; sách hướng dẫn cho người sử 
dụng dưới định dạng có thể đọc được bằng thiết bị điện tử, máy hay máy tính được dùng 
với, và bán kèm thành bộ với tất cả các sàn phẩm trên; thiết bị lưu trữ dữ liệu; ổ đĩa cứng; 
bộ lưu trữ trên ổ đĩa cứng thu nhỏ; đĩa ghi âm, ghi hình, bộ nhớ chỉ đọc dùng đĩa compắc 
(CD-ROM) và đĩa compắc (DVD) lưu trữ dữ liệu với kích thước lớn, đặc biệt là ghi âm-
hình với độ phân giải cao; tấm đệm di chuyển con chuột máy tính; pin (ắc quy), pin (ắc 
quy) có thể nạp lại; bộ nạp điện; bộ nạp điện cho pin (ắc quy) điện; tai nghe vòng qua 
đầu, tai nghe âm thanh nổi; tai nghe (nhét vào tai); loa âm thanh nổi; loa âm thanh; loa âm 
thanh dùng cho gia đình: loa có bộ phận điều khiển tín hiệu âm thanh; loa dùng cho máy 
vi tính; thiết bị loa âm thanh nổi dùng cho mục đích cá nhân; máy thu sóng rađiô, bộ 
khuyếch đại, thiết bị ghi và tái tạo âm thanh, máy quay đĩa chạy điện, máy hát chạy điện, 
thiết bị âm thanh nổi với độ trung thực cao, máy ghi âm và thiết bị tái tạo băng ghi âm, 
loa phóng thanh, bộ loa gồm nhiều loa, micrô; thiết bị âm thanh và hình ảnh kỹ thuật số; 
máy ghi âm và máy quay băng cát xét âm thanh, máy ghi âm và máy quay băng cát xét 
hình ảnh, máy chạy đĩa compắc, đầu ghi và đầu máy chạy đĩa compăc (DVD), đầu ghi và 
đầu máy chạy băng âm thanh kỹ thuật số; đầu máy chơi âm nhạc kỹ thuật số và/hoặc 
viđêô; máy thu thanh (rađiô); máy quay viđêô; bộ trộn tín hiệu âm thanh, tín hiệu viđêô, 
và tín hiệu kỹ thuật số; thiết bị phát sóng rađiô; thiết bị âm thanh dùng trong ô tô; thiết bị 
máy tính để dùng với tất cả các sản phẩm trên; thiết bị điện tử có chức năng đa phương 
tiện để dùng với tất cả các sản phẩm trên; thiết bị điện tử với chức năng tương tác để dùng 
với tất cả các sản phẩm trên; phụ kiện, bộ phận, linh kiện nhỏ, và thiết bị đo thử cho các 
sản phẩm trên; bộ phận và linh kiện nhỏ dùng cho tất cả các sản phẩm trên; vỏ bọc, túi và 
hộp chuyên dùng hoặc có hình dạng phù hợp để đựng tất cả các sản phẩm trên làm bằng 
da hay giả da, bằng vật liệu vải hay vải dệt.    

 
Nhóm 16: Giấy, bìa và các sản phẩm làm từ các vật liệu này, mà không được xếp vào các 
nhóm khác (bao gồm hộp bằng bìa hay giấy, đồ bằng các tông, cặp gập đựng tài liệu bằng 
giấy, áp phích bằng giấy hay bìa, biển hiệu bằng giấy hay bìa); ấn phẩm: vật liệu đóng 
gáy sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; giấy dính (đồ dùng văn phòng); vật liệu dùng cho 
họa sĩ (bao gồm dụng cụ vẽ, vật liệu vẽ, bút vẽ, màu nước, vải bạt để vẽ), bút vẽ hay chổi 
sơn; máy chữ và đồ dùng văn phòng (trừ đồ gỗ), tài liệu hướng dẫn và giảng dạy (trừ thiết 
bị); vật liệu bằng chất dẻo dùng để bao gói (không được xếp vào nhóm khác); tài liệu 
quảng cáo; chữ in; bản khắc để in; xuất bản phẩm in sẵn; tạp chí xuất bản định kỳ; sách; 
tạp chí; bản tin; sách mỏng quảng cáo; cuốn sách nhỏ; sách mỏng có bìa mềm; sách 
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hướng dẫn; báo; tờ rơi (tờ bướm); thiếp chúc mừng; tài liệu quảng cáo và quảng cáo hàng 
bán; catalô liên quan đến phầm mềm máy tính; sách mỏng quảng cáo về máy vi tính; sổ 
tay về máy vi tính; ấn phẩm về phần cứng máy tính; sách tham khảo về phần cứng máy 
tính; sách hướng dẫn người sử dụng về phần cứng máy tính; sách hướng dẫn về máy vi 
tính; sách học về máy vi tính; ấn phẩm liên quan đến công nghệ, công nghệ số và cải tiến 
công nghệ, catalô liên quan đến thiết bị và dụng cụ âm nhạc; sách về âm nhạc; sách 
hướng dẫn âm nhạc; tạp chí về âm nhạc, không bao gồm chất dính, băng dính và tấm 
dính.   

 
Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi và đồ để chơi; bài lá; bộ trò chơi điện tử cầm tay; đồ chơi, trò 
chơi và đồ để chơi có nhạc; thiết bị âm thanh làm đồ chơi; hộp âm nhạc làm đồ chơi; dụng 
cụ âm nhạc làm đồ chơi; máy chơi đĩa để chơi các giai điệu và băng cát xét làm đồ chơi; 
trò chơi âm nhạc (có dụng cụ/thông tin cần thiết để chơi và nâng cao hiểu biết về âm 
nhạc); đồ chơi chạy pin; đồ chơi điện tử, trò chơi điện tử trên máy vi tính, không dùng với 
máy thu hình; thiết bị giải trí (chơi trò chơi) chạy điện và điện tử (tự động, vận hành khi 
bỏ xu/thẻ); trò chơi điện tử tự động, vận hành khi bỏ vào đó xu hay thẻ (không dùng với 
máy thu hình); trò chơi và thiết bị trò chơi điện tử cầm tay (không dùng với máy thu 
hình); trò chơi viđêô không phải là loại chỉ dùng với máy thu hình; máy giải trí (chơi trò 
chơi) tự động và vận hành khi bỏ xu vào; thiết bị chơi trò chơi máy tính không vận hành 
khi bỏ xu vào và cũng không phải là loại dùng với máy thu hình; đồ chơi và trò chơi có 
màn hình viđêô; đồ chơi vận hành điện tử; đồ chơi và trò chơi máy tính tương tác; đồ chơi 
và trò chơi có nhạc (về âm nhạc); máy chơi trò chơi viđêô vận hành độc lập có phương 
tiện hiển thị hình ảnh; thiết bị điện tử cầm tay làm đồ chơi; máy vi tính đồ chơi (không 
hoạt dộng được như máy tính); điện thoại đi động đồ chơi (không hoạt động được như 
điện thoại di động); bộ phận và linh kiện nhỏ cho các sản phẩm trên.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ thông tin liên lạc (truyền thông) và viễn thông; 
dịch vụ truy cập viễn thông; dịch vụ thông tin liên lạc bằng máy vi tính; dịch vụ thông tin 
liên lạc (truyền thông) giữa các máy tính, gửi điện tử các dữ liệu và tài liệu qua internet 
hoặc qua các cơ sở dữ liệu khác; cung cấp dữ liệu và tin tức bằng truyền điện tử; cung cấp 
truy cập viễn thông vào các website và dịch vụ tin tức điện tử trực tuyến cho phép tải các 
thông tin và dữ liệu; cung cấp truy cập viễn thông đến các website trên internet gửi nhạc 
số qua viễn thông; cung cấp dịch vụ viễn thông không dây qua mạng thông tin liên lạc 
điện tử, dịch vụ chuyển thư tín số không dây, dịch vụ nhắn tin và dịch vụ thư điện tử, bao 
gồm dịch vụ cho phép người sử dụng gửi và/hoặc nhận các thư tín (tin) qua mạng dữ liệu 
không dây; dịch vụ nhắn tin một chiều và hai chiều; dịch vụ thông tin liên lạc bằng máy 
tính, dịch vụ thông tin liên lạc nhiều chiều bằng máy tính; dịch vụ điện báo, dịch vụ điện 
tín và dịch vụ điện thoại; phát hoặc truyền các chương trình phát thanh và truyền hình; 
dịch vụ chia sẻ thời gian (chia sẻ những tài nguyên của một máy tính nhiều người dùng, 
trong đó mọi thành viên đều có cảm giác mình là người duy nhất đang sử dụng hệ thống) 
cho thiết bị thông tin liên lạc; cung cấp truy cập và kết nối viễn thông đến cơ sở dữ liệu 
máy tính và đến internet; truyền điện tử các tập tin âm thanh và viđêô có thể tải xuống 
được và đã được tạo dòng qua máy tính và mạng thông tin liên lạc khác; dịch vụ truyền 
âm thanh và viđêô lên website (webcasting) gửi tin thông qua truyền điện tử; cung cấp 
dịch vụ kết nối và truy cập vào các mạng thông tin liên lạc điện tử để truyền hoặc nhận 
âm thanh, viđêô hoặc nội dung đa phương tiện; cung cấp kết nối viễn thông đến mạng 
thông tin liên lạc điện tử để truyền hoặc nhận âm thanh, viđêô hoặc nội dung đa phương 
tiện; cung cấp truy cập viễn thông đến các trang web về nhạc số trên internet; cung cấp 
truy cập viễn thông đến các trang web về nhạc MP3 trên internet; truyền nhạc số thông 
qua viễn thông; cung cấp kết nối viễn thông đến internet hoặc cơ sở dữ liệu máy tính; dịch 
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vụ thư điện tử; dịch vụ truyền thông tin (bao gồm các trang web); phát chương trình viđêô, 
phát các viđêô đã được ghi sẵn có nội dung âm nhạc và giải trí, chương trình truyền hình, 
phim ảnh, tin tức, thể thạo, trò chơi, các sự kiện văn hoá và chương trình liên quan đến 
giải trí các loại qua mạng máy tính toàn cầu; tạo dòng (streaming - cho phép các máy chủ 
đa phương tiện truyền qua mạng internet các dòng dữ liệu liên tiếp có thể giải nén và hiển 
thị ngay lập tức khi tới người dùng) nội dung viđêô qua mạng máy tính toàn cầu; phát âm 
thanh thuê bao qua mạng máy tính toàn cầu; phát thanh; phát lời nói, âm nhạc, hoà nhạc 
và các chương trình rađiô, phát viđêô đã được ghi sẵn có nội dung âm nhạc và giải trí, 
chương trình truyền hình, phim ảnh, tin tức, thể thao, trò chơi, các sự kiện văn hoá và 
chương trình liên quan đến giải trí các loại qua máy tính và các mạng thông tin liên lạc 
khác; tạo dòng (streaming) nội dung âm thanh qua mạng máy tính toàn cầu; truyền điện 
tử các tập tin âm thanh và viđêô qua mạng thông tin liên lạc; dịch vụ thông tin liên lạc, cụ 
thể là khớp nối các người sử dụng để truyền các ghi âm nhạc, viđêô và âm thanh qua 
mạng thông tin liên lạc; cung cấp bảng thông báo trực tuyến để truyền tin nhắn giữa các 
người sử dụng máy vi tính liên quan đến giải trí, âm nhạc, hòa nhạc, viđêô, phát thanh, 
truyền hình, phim, tin tức, thể thao, trò chơi và các sự kiện văn hóa; cho thuê ngắn hạn và 
dài hạn thiết bị viễn thông liên lạc và hộp thư điện tử; dịch vụ tin tức điện tử; tư vấn về 
thông tin liên lạc điện tử, dịch vụ tập hợp và truyền bản fax, thư tín; truyền dữ liệu và 
thông tin bằng phương tiện điện tử, bằng máy tính, cáp, rađiô, máy điện báo ghi chữ, thư 
điện báo, thư điện tử, fax, truyền hình, vi ba, tia laze, vệ tinh viễn thông hoặc phương tiện 
thông tin liên lạc điện tử; truyền dữ liệu bằng thiết bị nghe nhìn được điều khiến bằng 
thiết bị xử lý dữ liệu hoặc máy tính; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ 
kể trên, dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nói trên; cung cấp thời gian 
truy cập viễn thông đến các website có nội dung tài liệu đa phương tiện; cung cấp truy cập 
viễn thông đến các cơ sở dữ liệu và danh bạ qua mạng thông tin liên lạc để thu thập dữ 
liệu trong lĩnh vực âm nhạc, viđêô, phim ảnh, sách, truyền hình, trò chơi và thể thao; cung 
cấp cho người sử dụng thời gian truy cập viễn thông vào mạng thông tin liên lạc điện tử 
bằng cách xác định, định vị, gom nhóm, phân phát và quản lý dữ liệu và các kết nối với 
máy tính chủ của bên thứ ba, với người xử lý máy tính và các người sử dụng máy tính; 
cung cấp truy cập Internet tạm thời để sử dụng phần mềm trực tuyến không tải xuống 
được nhằm giúp cho người sử dụng lập trình âm thanh, hình ảnh, văn bản và nội dung đa 
phương tiện khác bao gồm nhạc, hòa nhạc, viđêô, radio, truyền hình, tin tức, thể thao, trò 
chơi, các sự kiện văn hóa, và các chương trình liên quan tới giải trí; cung cấp truy cập 
internet cho người sử dụng (nhà cung cấp dịch vụ) .   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; dịch vụ 
giáo dục, giảng dạy và đào tạo trên máy tính và được hỗ trợ bằng máy tính; dịch vụ chụp 
ảnh kỹ thuật số; dịch vụ giải trí và giáo dục, cụ thể là cung cấp các văn bản, viđêô, âm 
thanh và tài liệu đa phương tiện về giáo dục và giải trí, dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp 
trò chơi máy tính; dịch vụ giải trí và giáo dục, cụ thể là cung cấp sách điện tử, tạp chí điện 
tử, báo điện tử, tập san điện từ, tạp chí xuất bản định kỳ điện tử và các xuất bản phẩm điện 
tử khác; dịch vụ giải trí và giáo dục, cụ thể là, cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu, đanh bạ 
và các tập tin truyền thông kỹ thuật số trong các lĩnh vực giải trí, quảng cáo, tin tức, thời 
sự, lịch sư, thể thao, trò chơi, phương tiện truyền thông đại chúng, các sự kiện và hoạt 
động văn hóa, sở thích, xuất bản phẩm, công nghệ và các chủ đề khác; dịch vụ giải trí và 
giáo dục, cụ thể là biểu diễn (trình diễn) trực tiếp, tổ chức các sự kiện thể thao, sự kiện 
văn hóa và các buổi thuyết trình; dịch vụ giải trí và giáo dục, cụ thể là tổ chức và sắp xếp 
các triển lãm, trưng bày, vật trưng bày, hội nghị tập huấn, hội thảo, khóa đào tạo và hội 
nghị liên quan đến giải trí và giáo dục; dịch vụ cung cấp thông tin, dịch vụ tư vấn và cố 
vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên.  
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Nhóm 42: Dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) có tính năng phần mềm máy 
tính; dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) có tính năng phần mềm để tạo ra, 
tải xuống, truyền, nhận, chỉnh sửa, trích dẫn, mã hóa, giải mã, hiển thị, lưu giữ và tổ chức 
các văn bản, đồ họa, hình ảnh và ấn phẩm điện tử; dịch vụ khoa học và công nghệ, và các 
dịch vụ nghiên cứu và thiết kế liên quan đến dịch vụ khoa học và công nghệ; dịch vụ 
nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy 
tính; dịch vụ tư vấn liên quan đến phần cứng và phần mềm máy tính; cho thuê thiết bị và 
dụng cụ phần cứng và phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn liên quan đến phần mềm nghe-
nhìn và đa phương tiện lập trình máy tính; dịch vụ tư vấn và hỗ trợ phát triển các hệ thống, 
cơ sở dữ liệu và ứng dụng máy tính: thiết kế đồ họa cho việc biên soạn các trang web trên 
Internet; cung cấp thông tin liên quan tới phần cứng hoặc phần mềm máy tính được cung 
cấp trực tuyến từ một mạng máy tính toàn cầu hoặc internet; tạo lập và duy trì các 
website; dịch vụ máy chủ (lưu trữ) các website của người khác; dịch vụ cung cấp công cụ 
tìm kiếm để thu thập dữ liệu từ các mạng thông tin; dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ ứng 
dụng (ASP) với tính năng phần mềm để sử dụng cho dịch vụ thuê bao âm nhạc trực tuyến, 
cung cấp phần mềm làm cho người sử dụng có thể chơi và lập trình nhạc và âm thanh, 
hình ảnh, văn bản và các nội dung đa phương tiện liên quan tới giải trí, và cung cấp phần 
mềm với tính năng ghi âm nhạc, tính năng âm thanh, hình ảnh, văn bản và nội dung đa 
phương tiện liên quan đến giải trí;  cung cấp công cụ tìm kiếm để thu thập dữ liệu trên 
mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ kể trên, 
dịch vụ tư vấn và cổ vấn liên quan tới các dịch vụ nêu trên; quản lý công cụ tìm kiếm; 
dịch vụ hỗ trợ và tư vấn về máy tính để quét (scan) thông tin vào đĩa máy tính; tạo (cho 
người khác) mục lục các thông tin trực tuyến, các địa điểm và các nguồn khác sẵn có để 
dùng trên mạng máy tính toàn cầu.  
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(511)   Nhóm 09: Máy vi tính, thiết bị ngoại vi của máy vi tính, máy tính đầu cuối; phần cứng 

máy vi tính; máy chơi trò chơi trên máy vi tính, bộ vi xử lý, bảng mạch nhớ, màn hình, 
màn hiển thị, bàn phím máy tính: dây cáp, mô đem, máy in dùng với máy vi tính, ổ đĩa, 
bộ điều hợp, mạch giao tiếp, bộ đấu nối và trình điều khiển (tệp tin trên đĩa chứa các 
thông tin cần thiết mà một chương trình đòi hỏi để điều hành thiết bị ngoại vi như màn 
hình hoặc máy in); phương tiện lưu trữ dữ liệu cho máy tính còn để trống; vật mang dữ 
liệu từ tính; phần mềm máy tính; phần mềm máy tính dùng để tạo ra, tải xuống, truyền, 
nhận, chỉnh sửa, trích dẫn, mã hóa, giải mã, hiển thị, lưu giữ và tổ chức các văn bản, đồ 
họa, hình ảnh và xuất bản phẩm điện tử; phần mềm và vi chương trình máy tính (chương 
trình cơ sở), cụ thể là, chương trình hệ điều hành, chương trình đồng bộ dữ liệu, và 
chương trình làm công cụ phát triển ứng dụng dùng cho máy tính cá nhân và máy tính 
cầm tay; phần cứng và phần mềm máy tính để cung cấp liên lạc điện thoại được tích hợp 
sẵn với mạng thông tin toàn cầu được máy tính hóa; chương trình máy tính đã ghi sẵn 
dùng để quản lý thông tin cá nhân, phần mềm quản lý dữ liệu, phần mềm nhận dạng ký 
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tự, phần mềm quản lý điện thoại, phần mềm thư điện từ và phần mềm nhắn tin điện tử, 
phần mềm cho máy nhắn tin, phần mềm cho điện thoại di động; phần mềm đồng bộ cơ sở 
dữ liệu, chương trình máy tính để truy cập, duyệt qua và tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực 
tuyến, phần mềm máy tính dùng để chuyển hướng (gửi một lần nữa) tin nhắn, thư điện tử 
trên Internet, và/hoặc các dữ liệu khác tới một hoặc nhiều thiết bị điện tử cầm tay từ một 
khu lưu trữ dữ liệu trên hoặc được liên kết với một máy tính cá nhân hoặc một máy chủ; 
phần mềm máy tính để đồng bộ dữ liệu giữa một trạm máy tính hoặc thiết bị từ xa với một 
trạm máy tính hoặc thiết bị cố định hoặc từ xa; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống 
được dưới dạng sách, vở kịch, sách mỏng, tập quảng cáo, bản tin, báo, tạp chí, và tạp chí 
định kỳ về một loạt các chủ đề được quan tâm phổ biến, thiết bị điện tử số hoá cầm tay và 
phần mềm liên quan; máy nghe nhạc MP3 và các thiết bị nghe âm thanh theo định dạng 
số hoá khác; máy vi tính cầm tay, máy vi tính dạng bảng, máy hỗ trợ cá nhân số hoá (thiết 
bị điện tử có khả năng ghi nhận thông tin của người sử dụng đưa vào bằng cây bút đặc 
biệt, và hỗ trợ các công cụ cá nhân cần thiết như đặt lịch, ghi chép, gửi fax); máy tổ chức 
điện tử (nhỏ như máy tính cầm tay với ứng dụng đặt lịch/nhật ký cài sẵn), sổ ghi chép 
điện tử; thiết bị điện tử số hoá di động, thiết bị điện tử có ứng dụng định vị toàn cầu 
(GPS), điện thoại; thiết bị điện tử số hoá cầm tay và di động dùng để gửi và nhận các cuộc 
gọi bằng điện thoại, fax, thư điện tử, và các dữ liệu số hoá khác; điện thoại không dây; 
điện thoại di động; bộ phận và phụ kiện dùng cho điện thoại di động; máy fax, máy trả lời 
điện thoại tự động, máy ảnh, điện thoại có màn hình viđêô, phần mềm và phần cứng truy 
xuất thông tin trên điện thoại; bộ thiết bị điện tử cầm tay dùng để nhận, lưu trữ, và/hoặc 
truyền dữ liệu và tin nhắn theo phương thức không dây, và thiết bị điện tử cho phép người 
sử dụng dò tìm hay quản lý thông tin cá nhân; thiết bị và dụng cụ liên lạc điện tử; thiết bị 
và dụng cụ viễn thông; phông chữ, kiểu chữ, kiểu thiết kế chữ và biểu tượng dưới dạng dữ 
liệu đã ghi sẵn; con chíp (mạch điện tử siêu nhỏ), đĩa và băng có ghi hay dùng để ghi 
chương trình và phần mềm máy tính; bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên, bộ nhớ chỉ đọc; thiết bị 
nhớ mạch rắn, trò chơi trên máy vi tính và trò chơi điện tử; sách hướng dẫn cho người sử 
dụng dưới định dạng có thể đọc được bằng thiết bị điện tử, máy hay máy tính được dùng 
với, và bán kèm thành bộ với tất cả các sàn phẩm trên; thiết bị lưu trữ dữ liệu; ổ đĩa cứng; 
bộ lưu trữ trên ổ đĩa cứng thu nhỏ; đĩa ghi âm, ghi hình, bộ nhớ chỉ đọc dùng đĩa compắc 
(CD-ROM) và đĩa compắc (DVD) lưu trữ dữ liệu với kích thước lớn, đặc biệt là ghi âm-
hình với độ phân giải cao; tấm đệm di chuyển con chuột máy tính; pin (ắc quy), pin (ắc 
quy) có thể nạp lại; bộ nạp điện; bộ nạp điện cho pin (ắc quy) điện; tai nghe vòng qua 
đầu, tai nghe âm thanh nổi; tai nghe (nhét vào tai); loa âm thanh nổi; loa âm thanh; loa âm 
thanh dùng cho gia đình: loa có bộ phận điều khiển tín hiệu âm thanh; loa dùng cho máy 
vi tính; thiết bị loa âm thanh nổi dùng cho mục đích cá nhân; máy thu sóng rađiô, bộ 
khuyếch đại, thiết bị ghi và tái tạo âm thanh, máy quay đĩa chạy điện, máy hát chạy điện, 
thiết bị âm thanh nổi với độ trung thực cao, máy ghi âm và thiết bị tái tạo băng ghi âm, 
loa phóng thanh, bộ loa gồm nhiều loa, micrô; thiết bị âm thanh và hình ảnh kỹ thuật số; 
máy ghi âm và máy quay băng cát xét âm thanh, máy ghi âm và máy quay băng cát xét 
hình ảnh, máy chạy đĩa compắc, đầu ghi và đầu máy chạy đĩa compăc (DVD), đầu ghi và 
đầu máy chạy băng âm thanh kỹ thuật số; đầu máy chơi âm nhạc kỹ thuật số và/hoặc 
viđêô; máy thu thanh (rađiô); máy quay viđêô; bộ trộn tín hiệu âm thanh, tín hiệu viđêô, 
và tín hiệu kỹ thuật số; thiết bị phát sóng rađiô; thiết bị âm thanh dùng trong ô tô; thiết bị 
máy tính để dùng với tất cả các sản phẩm trên; thiết bị điện tử có chức năng đa phương 
tiện để dùng với tất cả các sản phẩm trên; thiết bị điện tử với chức năng tương tác để dùng 
với tất cả các sản phẩm trên; phụ kiện, bộ phận, linh kiện nhỏ, và thiết bị đo thử cho các 
sản phẩm trên; bộ phận và linh kiện nhỏ dùng cho tất cả các sản phẩm trên; vỏ bọc, túi và 
hộp chuyên dùng hoặc có hình dạng phù hợp để đựng tất cả các sản phẩm trên làm bằng 
da hay giả da, bằng vật liệu vải hay vải dệt.  
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Nhóm 16: Giấy, bìa và các sản phẩm làm từ các vật liệu này, mà không được xếp vào các 
nhóm khác (bao gồm hộp bằng bìa hay giấy, đồ bằng các tông, cặp gập đựng tài liệu bằng 
giấy, áp phích bằng giấy hay bìa, biển hiệu bằng giấy hay bìa); ấn phẩm: vật liệu đóng 
gáy sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; giấy dính (đồ dùng văn phòng); vật liệu dùng cho 
họa sĩ (bao gồm dụng cụ vẽ, vật liệu vẽ, bút vẽ, màu nước, vải bạt để vẽ), bút vẽ hay chổi 
sơn; máy chữ và đồ dùng văn phòng (trừ đồ gỗ), tài liệu hướng dẫn và giảng dạy (trừ thiết 
bị); vật liệu bằng chất dẻo dùng để bao gói (không được xếp vào nhóm khác); tài liệu 
quảng cáo; chữ in; bản khắc để in; xuất bản phẩm in sẵn; tạp chí xuất bản định kỳ; sách; 
tạp chí; bản tin; sách mỏng quảng cáo; cuốn sách nhỏ; sách mỏng có bìa mềm; sách 
hướng dẫn; báo; tờ rơi (tờ bướm); thiếp chúc mừng; tài liệu quảng cáo và quảng cáo hàng 
bán; catalô liên quan đến phầm mềm máy tính; sách mỏng quảng cáo về máy vi tính; sổ 
tay về máy vi tính; ấn phẩm về phần cứng máy tính; sách tham khảo về phần cứng máy 
tính; sách hướng dẫn người sử dụng về phần cứng máy tính; sách hướng dẫn về máy vi 
tính; sách học về máy vi tính; ấn phẩm liên quan đến công nghệ, công nghệ số và cải tiến 
công nghệ, catalô liên quan đến thiết bị và dụng cụ âm nhạc; sách về âm nhạc; sách 
hướng dẫn âm nhạc; tạp chí về âm nhạc, không bao gồm chất dính, băng dính và tấm 
dính.   

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ thông tin liên lạc (truyền thông) và viễn thông; 
dịch vụ truy cập viễn thông; dịch vụ thông tin liên lạc bằng máy vi tính; dịch vụ thông tin 
liên lạc (truyền thông) giữa các máy tính, gửi điện tử các dữ liệu và tài liệu qua internet 
hoặc qua các cơ sở dữ liệu khác; cung cấp dữ liệu và tin tức bằng truyền điện tử; cung cấp 
truy cập viễn thông vào các website và dịch vụ tin tức điện tử trực tuyến cho phép tải các 
thông tin và dữ liệu; cung cấp truy cập viễn thông đến các website trên internet gửi nhạc 
số qua viễn thông; cung cấp dịch vụ viễn thông không dây qua mạng thông tin liên lạc 
điện tử, dịch vụ chuyển thư tín số không dây, dịch vụ nhắn tin và dịch vụ thư điện tử, bao 
gồm dịch vụ cho phép người sử dụng gửi và/hoặc nhận các thư tín (tin) qua mạng dữ liệu 
không dây; dịch vụ nhắn tin một chiều và hai chiều; dịch vụ thông tin liên lạc bằng máy 
tính, dịch vụ thông tin liên lạc nhiều chiều bằng máy tính; dịch vụ điện báo, dịch vụ điện 
tín và dịch vụ điện thoại; phát hoặc truyền các chương trình phát thanh và truyền hình; 
dịch vụ chia sẻ thời gian (chia sẻ những tài nguyên của một máy tính nhiều người dùng, 
trong đó mọi thành viên đều có cảm giác mình là người duy nhất đang sử dụng hệ thống) 
cho thiết bị thông tin liên lạc; cung cấp truy cập và kết nối viễn thông đến cơ sở dữ liệu 
máy tính và đến internet; truyền điện tử các tập tin âm thanh và viđêô có thể tải xuống 
được và đã được tạo dòng qua máy tính và mạng thông tin liên lạc khác; dịch vụ truyền 
âm thanh và viđêô lên website (webcasting) gửi tin thông qua truyền điện tử; cung cấp 
dịch vụ kết nối và truy cập vào các mạng thông tin liên lạc điện tử để truyền hoặc nhận 
âm thanh, viđêô hoặc nội dung đa phương tiện; cung cấp kết nối viễn thông đến mạng 
thông tin liên lạc điện tử để truyền hoặc nhận âm thanh, viđêô hoặc nội dung đa phương 
tiện; cung cấp truy cập viễn thông đến các trang web về nhạc số trên internet; cung cấp 
truy cập viễn thông đến các trang web về nhạc MP3 trên internet; truyền nhạc số thông 
qua viễn thông; cung cấp kết nối viễn thông đến internet hoặc cơ sở dữ liệu máy tính; dịch 
vụ thư điện tử; dịch vụ truyền thông tin (bao gồm các trang web); phát chương trình viđêô, 
phát các viđêô đã được ghi sẵn có nội dung âm nhạc và giải trí, chương trình truyền hình, 
phim ảnh, tin tức, thể thạo, trò chơi, các sự kiện văn hoá và chương trình liên quan đến 
giải trí các loại qua mạng máy tính toàn cầu; tạo dòng (streaming - cho phép các máy chủ 
đa phương tiện truyền qua mạng internet các dòng dữ liệu liên tiếp có thể giải nén và hiển 
thị ngay lập tức khi tới người dùng) nội dung viđêô qua mạng máy tính toàn cầu; phát âm 
thanh thuê bao qua mạng máy tính toàn cầu; phát thanh; phát lời nói, âm nhạc, hoà nhạc 
và các chương trình rađiô, phát viđêô đã được ghi sẵn có nội dung âm nhạc và giải trí, 
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chương trình truyền hình, phim ảnh, tin tức, thể thao, trò chơi, các sự kiện văn hoá và 
chương trình liên quan đến giải trí các loại qua máy tính và các mạng thông tin liên lạc 
khác; tạo dòng (streaming) nội dung âm thanh qua mạng máy tính toàn cầu; truyền điện 
tử các tập tin âm thanh và viđêô qua mạng thông tin liên lạc; dịch vụ thông tin liên lạc, cụ 
thể là khớp nối các người sử dụng để truyền các ghi âm nhạc, viđêô và âm thanh qua 
mạng thông tin liên lạc; cung cấp bảng thông báo trực tuyến để truyền tin nhắn giữa các 
người sử dụng máy vi tính liên quan đến giải trí, âm nhạc, hòa nhạc, viđêô, phát thanh, 
truyền hình, phim, tin tức, thể thao, trò chơi và các sự kiện văn hóa; cho thuê ngắn hạn và 
dài hạn thiết bị viễn thông liên lạc và hộp thư điện tử; dịch vụ tin tức điện tử; tư vấn về 
thông tin liên lạc điện tử, dịch vụ tập hợp và truyền bản fax, thư tín; truyền dữ liệu và 
thông tin bằng phương tiện điện tử, bằng máy tính, cáp, rađiô, máy điện báo ghi chữ, thư 
điện báo, thư điện tử, fax, truyền hình, vi ba, tia laze, vệ tinh viễn thông hoặc phương tiện 
thông tin liên lạc điện tử; truyền dữ liệu bằng thiết bị nghe nhìn được điều khiến bằng 
thiết bị xử lý dữ liệu hoặc máy tính; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ 
kể trên, dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nói trên; cung cấp thời gian 
truy cập viễn thông đến các website có nội dung tài liệu đa phương tiện; cung cấp truy cập 
viễn thông đến các cơ sở dữ liệu và danh bạ qua mạng thông tin liên lạc để thu thập dữ 
liệu trong lĩnh vực âm nhạc, viđêô, phim ảnh, sách, truyền hình, trò chơi và thể thao; cung 
cấp cho người sử dụng thời gian truy cập viễn thông vào mạng thông tin liên lạc điện tử 
bằng cách xác định, định vị, gom nhóm, phân phát và quản lý dữ liệu và các kết nối với 
máy tính chủ của bên thứ ba, với người xừ lý máy tính và các người sử dụng máy tính; 
cung cấp truy cập Internet tạm thời để sử dụng phần mềm trực tuyến không tải xuống 
được nhằm giúp cho người sử dụng lập trình âm thanh, hình ảnh, văn bản và nội dung đa 
phương tiện khác bao gồm nhạc, hòa nhạc, viđêô, radio, truyền hình, tin tức, thể thao, trò 
chơi, các sự kiện văn hóa, và các chương trình liên quan tới giải trí; cung cấp truy cập 
internet cho người sử dụng (nhà cung cấp dịch vụ) .   

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; xử lý vật liệu, cụ thể là tráng rửa phim ảnh; ghi điện tử các ảnh 
chụp; phóng to ảnh in; tráng rửa phim nhiếp ảnh; in phim nhiếp ảnh; xử lý ảnh chụp; in 
ảnh chụp; sao lại ảnh chụp; in lại (chuyển) ảnh chụp tới đĩa compăc hoặc bằng viđêô; xử 
lý trực tuyến, tráng rửa và phục chế ánh kỹ thuật số; in trực tuyến ảnh kỹ thuật số trên 
giấy ảnh, sách ảnh hoặc trên hàng hóa; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ 
kể trên. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) có tính năng phần mềm máy 
tính; dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) có tính năng phần mềm để tạo ra, 
tải xuống, truyền, nhận, chỉnh sửa, trích dẫn, mã hóa, giải mã, hiển thị, lưu giữ và tổ chức 
các văn bản, đồ họa, hình ảnh và ấn phẩm điện tử; dịch vụ khoa học và công nghệ, và các 
dịch vụ nghiên cứu và thiết kế liên quan đến dịch vụ khoa học và công nghệ; dịch vụ 
nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy 
tính; dịch vụ tư vấn liên quan đến phần cứng và phần mềm máy tính; cho thuê thiết bị và 
dụng cụ phần cứng và phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn liên quan đến phần mềm nghe-
nhìn và đa phương tiện lập trình máy tính; dịch vụ tư vấn và hỗ trợ phát triển các hệ thống, 
cơ sở dữ liệu và ứng dụng máy tính: thiết kế đồ họa cho việc biên soạn các trang web trên 
Internet; cung cấp thông tin liên quan tới phần cứng hoặc phần mềm máy tính được cung 
cấp trực tuyến từ một mạng máy tính toàn cầu hoặc internet; tạo lập và duy trì các 
website; dịch vụ máy chủ (lưu trữ) các website của người khác; dịch vụ cung cấp công cụ 
tìm kiếm để thu thập dữ liệu từ các mạng thông tin; dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ ứng 
dụng (ASP) với tính năng phần mềm để sử dụng cho dịch vụ thuê bao âm nhạc trực tuyến, 
cung cấp phần mềm làm cho người sử dụng có thể chơi và lập trình nhạc và âm thanh, 
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hình ảnh, văn bản và các nội dung đa phương tiện liên quan tới giải trí, và cung cấp phần 
mềm với tính năng ghi âm nhạc, tính năng âm thanh, hình ảnh, văn bản và nội dung đa 
phương tiện liên quan đến giải trí; cung cấp công cụ tìm kiếm để thu thập dữ liệu trên 
mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ kể trên, 
dịch vụ tư vấn và cổ vấn liên quan tới các dịch vụ nêu trên; quản lý công cụ tìm kiếm; 
dịch vụ hỗ trợ và tư vấn về máy tính để quét (scan) thông tin vào đĩa máy tính; tạo (cho 
người khác) mục lục các thông tin trực tuyến, các địa điểm và các nguồn khác sẵn có để 
dùng trên mạng máy tính toàn cầu.  

 
 

(210) 4-2010-21435 (220) 12.10.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; 1.13.1 
(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Công ty TNHH Đại Thế Giới (VN)

Số 10 lô C đường số 1, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 06: Lưới thép kim loại; tấm thép dập vân nổi; lưới thép dập lỗ; lưới kim loại kéo 

giãn; lưới kim loại hàn.  
 

Nhóm 20: Sản phẩm bằng gỗ như: bàn; ghế; giường.  
 

Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ; đồ điện gia dụng; sắt, thép, 
lưới thép, mua bán linh kiện và phụ tùng của máy chế biến thức ăn cho gia súc, máy chế 
biến thức ăn cho thủy sản; mua bán nông sản, lâm sản, thủy hải sản.  

 
 

(210) 4-2010-21511 (220) 13.10.2010 
  (441) 26.09.2011 

(731) Nguyễn Phước Diễn  (VN) 
21/11 Nguyễn Khuyến, thành phố Huế 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 16: Tranh vẽ trên vật liệu pháp lam (đồ đồng tráng men). 
 
 

(210) 4-2010-21745 (220) 15.10.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.4 
(731) HONG GUAN (TACKLE) PTE LTD  

(SG) 
3, Kaki Bukit Crescent, #05-03 
Singapore 416237  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 28: Dụng cụ câu cá, bao gồm cuộn dây câu, cần câu, dây câu, vật dẫn hướng cho 
dây câu, móc câu, mồi câu nhân tạo (vật có hình dạng bắt chước con mồi), mồi câu giả, 
giỏ đựng đồ câu, phao để câu, chì câu giúp làm chìm dây câu dưới nước, tay quay 
(khuyên xoay giúp dây câu không bị xoắn, bộ phận của cần câu cá), lưới để trên bờ cho 
người câu (dụng cụ thuộc bộ đồ câu cá để đựng đồ câu được), túi đựng đồ câu (đồ đựng 
chuyên dụng đi kèm với bộ đồ câu cá), găng tay dùng khi câu (găng tay chuyên dụng 
dùng khi câu cá), hộp đựng cần câu và hộp/túi đựng dụng cụ câu. 

 
 

(210) 4-2010-21820 (220) 18.10.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.4.3; 26.7.25 
(591) Đỏ, vàng đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư tài 
chính & truyền thông Quốc 
tế  (VN) 
Khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, 
huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 32: Nước tinh khiết đóng bình; đóng chai.  
 

Nhóm 35: Mua bán nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc; gia cầm và thủy sản; mua bán 
gạo; mua bán thực phẩm; dịch vụ quảng cáo và xúc tiến thương mại; dịch vụ tổ chức hội 
chợ; xuất khẩu lao động. 

 
Nhóm 36: Đầu tư tài chính các doanh nghiệp và cá nhân; đầu tư xây dựng; kinh doanh bất 
động sản; dịch vụ đổi tiền (dịch vụ đổi ngoại tệ); mua bán ngoại tệ. 

 
Nhóm 37: Khai thác đá; cát; sỏi; đất sét.  

 
Nhóm 39: Đại lý vé máy bay, du lịch;  

 
Nhóm 41: Đào tạo nghề; tư vấn du học. 

 
 

(210) 4-2010-22144 (220) 20.10.2010 
  (441) 26.09.2011 

  
(731) Công ty TNHH khí đốt Thăng 

Long (VN)   (VN) 
Số 10, phố Chu Văn An, phường Yết 
Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 39: Chiết nạp gas, chiết nạp khí, chiết nạp nhiên liệu. 
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(210) 4-2010-22457 (220) 25.10.2010 
  (441) 26.09.2011 
(300) 56647 06.10.2010 JM 

(731) APPLE INC.    (US) 
1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính, thiết bị ngoại vi của máy vi tính, máy tính đầu cuối; phần cứng 

máy vi tính, máy chơi trò chơi trên máy vi tính, bộ vi xử lý, bảng mạch nhớ, màn hình, 
màn hiển thị, bàn phím máy tính, dây cáp, mô đem, máy in dùng với máy vi tính, ổ đĩa, 
bộ điều hợp, mạch giao tiếp, bộ đấu nối và trình điều khiển (tệp tin trên đĩa chứa các 
thông tin cần thiết mà một chương trình đòi hỏi để điều hành thiết bị ngoại vi như màn 
hình hoặc máy in); phương tiện lưu trữ dữ liệu cho may tính còn để trống; vật mang dữ 
liệu từ tính; phần mềm máy tính; phần mềm máy tính dùng để tạo ra, tải xuống, truyền, 
nhận, chỉnh sửa, trích dẫn, mã hóa, giải mã, hiển thị, lưu giữ và tổ chức các văn bản, đồ 
họa, hình ảnh, và xuất bản phẩm điện tử; phần mềm và vi chương trình máy tính (chương 
trình cơ sở), cụ thể là, chương trình hệ điều hành, chương trình đồng bộ dữ liệu, và 
chương trình làm công cụ phát triển ứng dụng dùng cho máy tính cá nhân và máy tính 
cầm tay; phần cứng và phần mềm máy tính để cung cấp liên lạc điện thoại được tích hợp 
sẵn với mạng thông tin toàn cầu được máy tính hóa; chương trình máy tính đã ghi sẵn 
dùng để quản lý thông tin cá nhân, phần mềm quản lý dữ liệu, phần mềm nhận dạng ký 
tự, phần mềm quản lý điện thoại, phần mềm thư điện tử và phần mềm nhắn tin điện tử, 
phần mềm cho máy nhắn tin, phần mềm cho điện thoại di động; phần mềm đồng bộ cơ sở 
dữ liệu, chương trình máy tính để truy cập, duyệt qua và tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực 
tuyến, phần mềm máy tính dùng để chuyển hướng (gửi một lần nữa) tin nhắn, thư điện tử 
trên internet, và/hoặc các dữ liệu khác tới một hoặc nhiều thiết bị điện tử cầm tay từ một 
khu lưu trữ dữ liệu trên hoặc được liên kết với một máy tính cá nhân hoặc một máy chủ; 
phần mềm máy tính để đồng bộ dữ liệu giữa một trạm máy tính hoặc thiết bị từ xa với một 
trạm máy tính hoặc thiết bị cố định hoặc từ xa; xuất bản phẩm điện từ có thể tải xuống 
được dưới dạng sách, vở kịch, sách mỏng, tập quảng cáo, bản tin, báo, tạp chí, và tập san 
về một loạt các chủ đề được yêu thích nói chung; thiết bị điện tử số hoá cầm tay và phần 
mềm liên quan; máy nghe nhạc MP3 và các thiết bị nghe âm thanh theo định dạng số hoá 
khác; máy vi tính cầm tay, máy vi tính dạng bảng, máy hỗ trợ cá nhân số hoá (thiết bị 
điện tử có khả năng ghi nhận thông tin của người sử dụng đưa vào bằng cây bút đặc biệt, 
và hỗ trợ các công cụ cá nhân cần thiết như đặt lịch, ghi chép, gửi fax); máy tổ chức điện 
từ (nhỏ như máy tính cầm tay với ứng dụng đặt lịch/nhật ký cài sẵn), sổ ghi chép điện tử; 
thiết bị điện tử số hoá đi động, thiết bị điện tử có ứng dụng định vị toàn cầu (GPS), điện 
thoại; thiết bị điện tử số hoá cầm tay và di động dùng để gửi và nhận các cuộc gọi bằng 
điện thoại, fax, thư điện tử, và các dữ liệu số hoá khác; điện thoại không dây; điện thoại di 
động; bộ phận và phụ kiện dùng cho điện thoại di động; máy fax, máy trả lời điện thoại tự 
động, máy ảnh, điện thoại có màn hình viđêô, phần mềm và phần cứng truy xuất thông tin 
trên điện thoại; bộ thiết bị điện tử cầm tay dùng để nhận, lưu trữ, và/hoặc truyền dữ liệu 
và tin nhắn theo phương thức không dây, và thiết bị điện tử cho phép người sử dụng dò 
tìm hay quản lý thông tin cá nhân; thiết bị và dụng cụ liên lạc điện tử; thiết bị và dụng cụ 
viễn thông; phông chữ, kiểu chữ, kiểu thiết kế chữ và biểu tượng dưới dạng dữ liệu đã ghi 
sẵn; con chíp (mạch điện tử siêu nhỏ), đĩa và băng có ghi hay dùng để ghi chương trình và 
phần mềm máy tính; bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên, bộ nhớ chỉ đọc; thiết bị nhớ mạch rắn; 
trò chơi trên máy vi tính và trò chơi điện tử; sách hướng dẫn cho người sử dụng dưới định 
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dạng có thể đọc được bằng thiết bị điện tử, máy hay máy tính được dùng với, và bán kèm 
thành bộ với tất cả các sản phẩm trên; thiết bị lưu trữ dữ liệu; ổ đĩa cứng; bộ lưu trữ trên ổ 
đĩa cứng thu nhỏ; đĩa ghi âm/ghi hình; bộ nhớ chỉ đọc dùng đĩa compắc (CD-ROM) và 
đĩa compắc (DVD) lưu trữ dữ liệu với kích thước lớn, đặc biệt là ghi âm-hình với độ phân 
giải cao; tấm đệm di chuyển con chuột máy tính; pin (ắc quy); pin (ắc quy) có thể nạp lại; 
bộ nạp điện; bộ nạp điện cho pin (ắc quy) điện; tai nghe vòng qua đầu; tai nghe âm thanh 
nổi; tai nghe (nhét vào tai); loa âm thanh nổi; loa âm thanh; loa âm thanh dùng cho gia 
đình; loa có bộ phận điều khiển tín hiệu âm thanh; loa dùng cho máy vi tính; thiết bị loa 
âm thanh nổi dùng cho mục đích cá nhân; máy thu sóng rađiô, bộ khuyếch đại, thiết bị 
ghi và tái tạo âm thanh, máy quay đĩa chạy điện, máy hát chạy điện, thiết bị âm thanh nổi 
với độ trung thực cao, máy ghi âm và thiết bị tái tạo âm thanh chạy băng, loa phóng 
thanh, bộ loa gồm nhiều loa, micrô; thiết bị âm thanh và hình ảnh kỹ thuật số; máy ghi 
âm và máy quay băng cát xét âm thanh, máy ghi âm và máy quay băng cát xét hình ảnh, 
máy chạy đĩa compắc, đầu ghi và đầu máy chạy đĩa compắc (DVD), đầu ghi và đầu máy 
chạy băng âm thanh kỹ thuật số; đầu máy chơi âm nhạc kỹ thuật số và/hoặc viđêô, máy 
thu thanh (rađiô); máy quay viđêô; bộ trộn tín hiệu âm thanh, tín hiệu viđêô, và tín hiệu 
kỹ thuật số; thiết bị phát sóng rađiô; thiết bị âm thanh dùng trong ô tô; thiết bị máy tính 
để dùng với tất cả các sản phẩm trên; thiết bị điện tử có chức năng đa phương tiện để dùng 
với tất cả các sản phẩm trên; thiết bị điện tử với chức năng tương tác để dùng với tất cả 
các sản phẩm trên; phụ kiện, bộ phận, linh kiện nhỏ, và thiết bị đo thử cho các sản phẩm 
trên; bộ phận và linh kiện nhỏ dùng cho tất cả các sản phẩm trên; vỏ bọc, túi và hộp 
chuyên dùng hoặc có hình dạng phù hợp để đựng tất cả các sản phẩm trên bằng da hay giả 
da, bằng vật liệu vải hay vải dệt.  

 
Nhóm 16: Giấy, bìa và các sản phẩm làm từ các vật liệu này, mà không được xếp vào các 
nhóm khác (bao gồm hộp bằng bìa hay giấy, đồ bằng các tông, cặp gập đựng tài liệu bằng 
giấy, áp phích bằng giấy hay bìa, biển hiệu bằng giấy hay bìa); ấn phẩm: vật liệu đóng 
gáy sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; giấy dính (đồ dùng văn phòng); vật liệu dùng cho 
họa sĩ (bao gồm dụng cụ vẽ, vật liệu vẽ, bút vẽ, màu nước, vải bạt để vẽ), bút vẽ hay chổi 
sơn; máy chữ và đồ dùng văn phòng (trừ đồ gỗ), tài liệu hướng dẫn và giảng dạy (trừ thiết 
bị); vật liệu bằng chất dẻo dùng để bao gói (không được xếp vào nhóm khác); tài liệu 
quảng cáo; chữ in; bản khắc để in; xuất bản phẩm in sẵn; tạp chí xuất bản định kỳ; sách; 
tạp chí; bản tin; sách mỏng quảng cáo; cuốn sách nhỏ; sách mỏng có bìa mềm; sách 
hướng dẫn; báo; tờ rơi (tờ bướm); thiếp chúc mừng; tài liệu quảng cáo và quảng cáo hàng 
bán; catalô liên quan đến phầm mềm máy tính; sách mỏng quảng cáo về máy vi tính; sổ 
tay về máy vi tính; ấn phẩm về phần cứng máy tính; sách tham khảo về phần cứng máy 
tính; sách hướng dẫn người sử dụng về phần cứng máy tính; sách hướng dẫn về máy vi 
tính; sách học về máy vi tính; ấn phẩm liên quan đến công nghệ, công nghệ số và cải tiến 
công nghệ, catalô liên quan đến thiết bị và dụng cụ âm nhạc; sách về âm nhạc; sách 
hướng dẫn âm nhạc; tạp chí về âm nhạc, không bao gồm chất dính, băng dính và tấm dính.   

 
Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi và đồ để chơi; bài lá; bộ trò chơi điện tử cầm tay; đồ chơi, trò 
chơi và đồ để chơi có nhạc; thiết bị âm thanh làm đồ chơi; hộp âm nhạc làm đồ chơi; dụng 
cụ âm nhạc làm đồ chơi; máy chơi nhạc chạy đĩa để chơi các giai điệu và băng cát xét làm 
đồ chơi; trò chơi âm nhạc (có dụng cụ/thông tin cần thiết để chơi và nâng cao hiểu biết về 
âm nhạc); đồ chơi chạy pin; đồ chơi điện tử; trò chơi chạy điện chơi trên máy vi tính, 
không dùng với máy thu hình; thiết bị giải trí (chơi trò chơi) chạy điện và điện tử (tự 
động, vận hành khi bỏ xu/thẻ); trò chơi điện tử tự động, vận hành khi bỏ vào đó xu hay 
thẻ (không dùng với máy thu hình); trò chơi và thiết bị trò chơi điện tử cầm tay (không 
dùng với máy thu hình); trò chơi viđêô không phải là loại chỉ dùng với máy thu hình; máy 
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giải trí (chơi trò chơi) tự động và vận hành khi bỏ xu vào; thiết bị chơi trò chơi máy tính 
không vận hành khi bỏ xu vào và cũng không phải là loại dùng với máy thu hình; đồ chơi 
và trò chơi có màn hình viđêô; đồ chơi vận hành điện tử; đồ chơi và trò chơi máy tính 
tương tác; đồ chơi và trò chơi có nhạc (về âm nhạc); máy chơi trò chơi viđêô vận hành độc 
lập có phương tiện hiển thị hình ảnh; thiết bị điện từ cầm tay làm đồ chơi; máy vi tính đồ 
chơi (không hoạt động được như máy tính); điện thoại di động đồ chơi (không hoạt động 
được như điện thoại di động); bộ phận và linh kiện nhỏ cho các sản phẩm trên.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ thông tin liên lạc (truyền thông) và viễn thông; 
dịch vụ truy cập viễn thông; dịch vụ thông tin liên lạc bằng máy vi tính; dịch vụ thông tin 
liên lạc (truyền thông) giữa các máy tính, gửi điện tử các dữ liệu và tài liệu qua internet 
hoặc qua các cơ sở dữ liệu khác; cung cấp dữ liệu và tin tức bằng truyền điện tử; cung cấp 
truy cập viễn thông vào các website và dịch vụ tin tức điện tử trực tuyến cho phép tải các 
thông tin và dữ liệu; cung cấp truy cập viễn thông đến các website trên internet gửi nhạc 
số qua viễn thông; cung cấp dịch vụ viễn thông không dây qua mạng thông tin liên lạc 
điện tử, dịch vụ chuyển thư tín số không dây, dịch vụ nhắn tin và dịch vụ thư điện tử, bao 
gồm dịch vụ cho phép người sử dụng gửi và/hoặc nhận các thư tín (tin) qua mạng dữ liệu 
không dây; dịch vụ nhắn tin một chiều và hai chiều; dịch vụ thông tin liên lạc bằng máy 
tính, dịch vụ thông tin liên lạc nhiều chiều bằng máy tính; dịch vụ điện báo, dịch vụ điện 
tín và dịch vụ điện thoại; phát hoặc truyền các chương trình phát thanh và truyền hình; 
dịch vụ chia sẻ thời gian (chia sẻ những tài nguyên của một máy tính nhiều người dùng, 
trong đó mọi thành viên đều có cảm giác mình là người duy nhất đang sử dụng hệ thống) 
cho thiết bị thông tin liên lạc; cung cấp truy cập và kết nối viễn thông đến cơ sở dữ liệu 
máy tính và đến internet; truyền điện tử các tập tin âm thanh và viđêô có thể tải xuống 
được và đã được tạo dòng qua máy tính và mạng thông tin liên lạc khác; dịch vụ truyền 
âm thanh và viđêô lên website (webcasting) gửi tin thông qua truyền điện tử; cung cấp 
dịch vụ kết nối và truy cập vào các mạng thông tin liên lạc điện tử để truyền hoặc nhận 
âm thanh, viđêô hoặc nội dung đa phương tiện; cung cấp kết nối viễn thông đến mạng 
thông tin liên lạc điện tử để truyền hoặc nhận âm thanh, viđêô hoặc nội dung đa phương 
tiện; cung cấp truy cập viễn thông đến các trang web về nhạc số trên internet; cung cấp 
truy cập viễn thông đến các trang web về nhạc MP3 trên internet; truyền nhạc số thông 
qua viễn thông; cung cấp kết nối viễn thông đến internet hoặc cơ sở dữ liệu máy tính; dịch 
vụ thư điện tử; dịch vụ truyền thông tin (bao gồm các trang web); phát chương trình viđêô, 
phát các viđêô đã được ghi sẵn có nội dung âm nhạc và giải trí, chương trình truyền hình, 
phim ảnh, tin tức, thể thạo, trò chơi, các sự kiện văn hoá và chương trình liên quan đến 
giải trí các loại qua mạng máy tính toàn cầu; tạo dòng (streaming - cho phép các máy chủ 
đa phương tiện truyền qua mạng internet các dòng dữ liệu liên tiếp có thể giải nén và hiển 
thị ngay lập tức khi tới người dùng) nội dung viđêô qua mạng máy tính toàn cầu; phát âm 
thanh thuê bao qua mạng máy tính toàn cầu; phát thanh; phát lời nói, âm nhạc, hoà nhạc 
và các chương trình rađiô, phát viđêô đã được ghi sẵn có nội dung âm nhạc và giải trí, 
chương trình truyền hình, phim ảnh, tin tức, thể thao, trò chơi, các sự kiện văn hoá và 
chương trình liên quan đến giải trí các loại qua máy tính và các mạng thông tin liên lạc 
khác; tạo dòng (streaming) nội dung âm thanh qua mạng máy tính toàn cầu; truyền điện 
tử các tập tin âm thanh và viđêô qua mạng thông tin liên lạc; dịch vụ thông tin liên lạc, cụ 
thể là khớp nối các người sử dụng để truyền các ghi âm nhạc, viđêô và âm thanh qua 
mạng thông tin liên lạc; cung cấp bảng thông báo trực tuyến để truyền tin nhắn giữa các 
người sử dụng máy vi tính liên quan đến giải trí, âm nhạc, hòa nhạc, viđêô, phát thanh, 
truyền hình, phim, tin tức, thể thao, trò chơi và các sự kiện văn hóa; cho thuê ngắn hạn và 
dài hạn thiết bị viễn thông liên lạc và hộp thư điện tử; dịch vụ tin tức điện tử; tư vấn về 
thông tin liên lạc điện tử, dịch vụ tập hợp và truyền bản fax, thư tín; truyền dữ liệu và 
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thông tin bằng phương tiện điện tử, bằng máy tính, cáp, rađiô, máy điện báo ghi chữ, thư 
điện báo, thư điện tử, fax, truyền hình, vi ba, tia laze, vệ tinh viễn thông hoặc phương tiện 
thông tin liên lạc điện tử; truyền dữ liệu bằng thiết bị nghe nhìn được điều khiến bằng 
thiết bị xử lý dữ liệu hoặc máy tính; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ 
kể trên, dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nói trên; cung cấp thời gian 
truy cập viễn thông đến các website có nội dung tài liệu đa phương tiện; cung cấp truy cập 
viễn thông đến các cơ sở dữ liệu và danh bạ qua mạng thông tin liên lạc để thu thập dữ 
liệu trong lĩnh vực âm nhạc, viđêô, phim ảnh, sách, truyền hình, trò chơi và thể thao; cung 
cấp cho người sử dụng thời gian truy cập viễn thông vào mạng thông tin liên lạc điện tử 
bằng cách xác định, định vị, gom nhóm, phân phát và quản lý dữ liệu và các kết nối với 
máy tính chủ của bên thứ ba, với người xừ lý máy tính và các người sử dụng máy tính; 
cung cấp truy cập Internet tạm thời để sử dụng phần mềm trực tuyến không tải xuống 
được nhằm giúp cho người sử dụng lập trình âm thanh, hình ảnh, văn bản và nội dung đa 
phương tiện khác bao gồm nhạc, hòa nhạc, viđêô, radio, truyền hình, tin tức, thể thao, trò 
chơi, các sự kiện văn hóa, và các chương trình liên quan tới giải trí; cung cấp truy cập 
internet cho người sử dụng (nhà cung cấp dịch vụ) .   

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và giải trí; hoạt động thể thao và văn hoá; dịch vụ giáo dục, 
giảng dạy, và đào tạo dựa trên máy tính và được máy tính hỗ trợ; dịch vụ hình ảnh kỹ 
thuật số; dịch vụ giải trí và giáo dục, cụ thể là, cung cấp các văn bản, viđêô, âm thanh, và 
tài liệu đa phương tiện; dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp các trò chơi máy tính; dịch vụ 
giải trí và giáo dục, cụ thể là, cung cấp sách, tạp chí, bảo, nhật báo, tạp chí định kỳ điện từ 
và các xuất bản phẩm khác; dịch vụ giải trí và giáo dục, cụ thể là, cung cấp thông tin, cơ 
sở dữ liệu, danh bạ, và các tệp âm thanh được cung cấp qua mạng (podcasts) trong lĩnh 
vực giải trí, quảng cáo, tin tức, thời sự, lịch sử, thể thao, trò chơi, đa phương tiện, sự kiện 
và các hoạt động văn hoá, sở thích, xuất bản phẩm, công nghệ, và các chủ đề khác; dịch 
vụ giải trí và giáo dục, cụ thể là, các chương trình biểu diễn trực tiếp, sự kiện thể thao, sự 
kiện văn hoá, và các bài thuyết trình; dịch vụ giải trí và giáo dục, cụ thể là, tổ chức và tiến 
hành các triển lãm, cuộc trưng bày, giới thiệu cho công chúng xem, hội thảo, hội nghị 
chuyên đề, đào tạo, và hội nghị; dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn liên quan đến tất cả 
các dịch vụ trên.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) có tính năng phần mềm máy 
tính; dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) có tính năng phần mềm để tạo ra, 
tải xuống, truyền, nhận, chỉnh sửa, trích dẫn, mã hóa, giải mã, hiển thị, lưu giữ và tổ chức 
các văn bản, đồ họa, hình ảnh và ấn phẩm điện tử; dịch vụ khoa học và công nghệ, và các 
dịch vụ nghiên cứu và thiết kế liên quan đến dịch vụ khoa học và công nghệ; dịch vụ 
nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy 
tính; dịch vụ tư vấn liên quan đến phần cứng và phần mềm máy tính; cho thuê thiết bị và 
dụng cụ phần cứng và phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn liên quan đến phần mềm nghe-
nhìn và đa phương tiện lập trình máy tính; dịch vụ tư vấn và hỗ trợ phát triển các hệ thống, 
cơ sở dữ liệu và ứng dụng máy tính: thiết kế đồ họa cho việc biên soạn các trang web trên 
Internet; cung cấp thông tin liên quan tới phần cứng hoặc phần mềm máy tính được cung 
cấp trực tuyến từ một mạng máy tính toàn cầu hoặc internet; tạo lập và duy trì các 
website; dịch vụ máy chủ (lưu trữ) các website của người khác; dịch vụ cung cấp công cụ 
tìm kiếm để thu thập dữ liệu từ các mạng thông tin; dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ ứng 
dụng (ASP) với tính năng phần mềm để sử dụng cho dịch vụ thuê bao âm nhạc trực tuyến, 
cung cấp phần mềm làm cho người sử dụng có thể chơi và lập trình nhạc và âm thanh, 
hình ảnh, văn bản và các nội dung đa phương tiện liên quan tới giải trí, và cung cấp phần 
mềm với tính năng ghi âm nhạc, tính năng âm thanh, hình ảnh, văn bản và nội dung đa 
phương tiện liên quan đến giải trí; cung cấp công cụ tìm kiếm để thu thập dữ liệu trên 
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mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ kể trên, 
dịch vụ tư vấn và cổ vấn liên quan tới các dịch vụ nêu trên; quản lý công cụ tìm kiếm; 
dịch vụ hỗ trợ và tư vấn về máy tính để quét (scan) thông tin vào đĩa máy tính; tạo (cho 
người khác) mục lục các thông tin trực tuyến, các địa điểm và các nguồn khác sẵn có để 
dùng trên mạng máy tính toàn cầu.  

 
 

(210) 4-2010-22564 (220) 26.10.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.23; 26.13.25; 1.15.17 
(591) Xanh dương, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ Châu Hiệp Phát  (VN) 
942 Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu trang thiết bị, vật tư, máy móc, nguyên vật liệu, phụ tùng 
ngành công-nông nghiệp, hóa chất, kim khí điện máy, đồ điện, thiết bị điện lạnh và phụ 
tùng, máy móc, thiết bị, dụng cụ văn phòng, hàng gia dụng, vải, quần áo, vật liệu xây 
dựng, hàng trang trí nội thất, lương thực, thực phẩm, nông-thủy-hải sản; mua bán hóa 
chất, thiết bị điện lạnh; mua bán phụ tùng, máy móc, thiết bị cụ thể là: các sản phẩm máy 
điều hoà không khí dùng trong dân dụng và công nghiệp, giàn trao đổi nhiệt dân dụng và 
công nghiệp, thiết bị làm lạnh, thiết bị cấp đông, phụ tùng ngành điện lạnh, vật liệu cách 
âm, cách nhiệt; mua bán dụng cụ văn phòng; mua bán hàng gia dụng cụ thể là: máy hút 
bụi, tủ lạnh, tủ đông, máy điều hoà nhiệt độ, tấm cách âm, ống cách nhiệt; mua bán vải, 
quần áo, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, lương thực, thực phẩm, nông-thủy-hải 
sản; đại lý ký gửi hàng hóa cụ thể là các sản phẩm: trang thiết bị điều hoà không khí dân 
dụng và công nghiệp, giàn trao đổi nhiệt dân dụng và công nghiệp, thiết bị cấp đông, phụ 
tùng ngành điện lạnh, vật liệu cách âm, cách nhiệt, vật liệu xây dựng; môi giới thương mại.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt; bảo trì bảo dưỡng; sửa chữa cụ thể là đối với ngành cơ điện lạnh dân 
dụng và công nghiệp, hệ thống máy điều hoà không khí trung tâm, hệ thống giải nhiệt 
(tháp giải nhiệt), hệ thống thông gió; vận hành thiết bị điện, điện lạnh; khai thác khoáng 
sản; tư vấn xây dựng (cụ thể là tư vấn giám sát, tư vấn thi công công trình xây dựng); xây 
dựng công trình dân dụng và công nghiệp; thi công xây lắp hệ thống điện, điện lạnh. 

 
 

(210) 4-2010-22565 (220) 26.10.2010 
  (441) 26.09.2011 

(591) Xanh dương 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ Châu Hiệp Phát  (VN) 
942 Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu trang thiết bị, vật tư, máy móc, nguyên vật liệu, phụ tùng 
ngành công-nông nghiệp, hóa chất, kim khí điện máy, đồ điện, thiết bị điện lạnh và phụ 
tùng, máy móc, thiết bị, dụng cụ văn phòng, hàng gia dụng, vải, quần áo, vật liệu xây 
dựng, hàng trang trí nội thất, lương thực, thực phẩm, nông-thủy-hải sản; mua bán trang 
thiết bị, vật tư, máy móc, nguyên vật liệu, phụ tùng ngành nông nghiệp; mua bán hóa 
chất, thiết bị điện lạnh; mua bán phụ tùng, máy móc, thiết bị cụ thể là: các sản phẩm máy 
điều hoà không khí dùng trong dân dụng và công nghiệp, giàn trao đổi nhiệt dân dụng và 
công nghiệp, thiết bị làm lạnh, thiết bị cấp đông, phụ tùng ngành điện lạnh, vật liệu cách 
âm, cách nhiệt; mua bán dụng cụ văn phòng; mua bán hàng gia dụng cụ thể là: máy hút 
bụi, tủ lạnh, tủ đông, máy điều hoà nhiệt độ, tấm cách âm, ống cách nhiệt; mua bán vải, 
quần áo, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, lương thực, thực phẩm, nông-thủy-hải 
sản; đại lý ký gửi hàng hóa cụ thể là các sản phẩm: trang thiết bị điều hoà không khí dân 
dụng và công nghiệp, giàn trao đổi nhiệt dân dụng và công nghiệp, thiết bị cấp đông, phụ 
tùng ngành điện lạnh, vật liệu cách âm, cách nhiệt, vật liệu xây dựng; môi giới thương mại. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt; bảo trì bảo dưỡng; sửa chữa cụ thể là đối với ngành cơ điện lạnh dân 
dụng và công nghiệp, hệ thống máy điều hoà không khí trung tâm, hệ thống giải nhiệt 
(tháp giải nhiệt), hệ thống thông gió; vận hành thiết bị điện, điện lạnh; khai thác khoáng 
sản; tư vấn xây dựng (cụ thể là tư vấn giám sát, tư vấn thi công công trình xây dựng); xây 
dựng công trình dân dụng và công nghiệp; thi công xây lắp hệ thống điện, điện lạnh. 

 

Nhóm 40: Gia công cơ khí cụ thể như: gò, hàn, tiện.  
 
 

(210) 4-2010-22972 (220) 01.11.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.5.21; 5.5.4 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Thuận Thành  
(VN) 
92 Đinh Tiên Hoàng, thành phố Huế, 
tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 44: Cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, chăm sóc vệ sinh cho người già, người khuyết 
tật; nhà dưỡng lão; các hoạt động chăm sóc cho người già liên quan đến chỗ ở và ăn uống.  

 
 

(210) 4-2010-23360 (220) 05.11.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.7.1; 3.7.19 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Gia Bửu  (VN) 
127/7 Bình Lợi, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 
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(511)   Nhóm 12: Kèn xe cộ (còi xe); lá côn (đĩa ly hợp); cần gạt nước mưa và lưỡi gạt; khớp nối 
hình chữ thập dùng cho ô tô và xe máy.  

 
 

(210) 4-2010-23467 (220) 05.11.2010 
  (441) 26.09.2011 

  
(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 

Nutricare   (VN) 
Số 5, ngõ 9/76, phố Mai Dịch, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm bổ sung (dùng cho 

mục đích y tế); thực phẩm cho trẻ em gồm sữa bột, bột dinh dưỡng, bột ngũ cốc, cháo 
dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế).  

 
Nhóm 29: Thực phẩm bổ sung có chứa chiết xuất từ động vật (không dùng cho mục đích 
y tế); thực phẩm bổ sung có chứa chiết xuất từ thực vật (rau, củ, quả) không dùng cho 
mục đích y tế; sữa và sản phẩm sữa; đồ uống có sữa là chủ yếu; hoa quả đóng lọ (đã được 
chế biến).  

 
 

(210) 4-2010-23468 (220) 05.11.2010 
  (441) 26.09.2011 

  
(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 

Nutricare   (VN) 
Số 5, ngõ 9/76, phố Mai Dịch, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm bổ sung (dùng cho 

mục đích y tế); thực phẩm cho trẻ em gồm sữa bột, bột dinh dưỡng, bột ngũ cốc, cháo 
dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế).  

 
Nhóm 29: Thực phẩm bổ sung có chứa chiết xuất từ động vật (không dùng cho mục đích 
y tế); thực phẩm bổ sung có chứa chiết xuất từ thực vật (rau, củ, quả) không dùng cho 
mục đích y tế; sữa và sản phẩm sữa; đồ uống có sữa là chủ yếu; hoa quả đóng lọ (đã được 
chế biến). 
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(210) 4-2010-23577 (220) 08.11.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) A2.9.16 
(591) Đen, trắng, xám đen, vàng 
(731) Công ty TNHH xây dựng và 

thương mại An Phúc An  (VN) 
7A Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; định giá bất động sản; cho thuê bất động sản; mua bán 

bất động sản; tư vấn bất động sản;  
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; xây dựng công trình giao 
thông; san lấp mặt bằng; dịch vụ giám sát chất lượng công trình xây dựng.  

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình; thiết kế 
kiến trúc công trình xây dựng dân dụng công nghiệp; kiểm định chất lượng công trình xây 
dựng;  lập dự án đầu tư cho các công trình xây dựng. 

 
 

(210) 4-2010-23631 (220) 09.11.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; 26.3.23 
(591) Cam, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đầu tư Xây 
dựng và Thương mại TĐT Hà 
Nội   (VN) 
Số 9b, ngách 325/141, tổ 24A Kim 
Ngưu, phường Thanh Lương, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh bao gồm: bồn rửa mặt (lavabo), xí bệt, chậu rửa, bồn tiểu nam, 

bồn tiểu nữ, vòi xịt nước, sen vòi tắm, xyphông, dây bát sen, dây cấp nước, bình nước 
nóng trực tiếp, bình nước nóng gián tiếp, thiết bị lọc nước.  

 
 

(210) 4-2010-23878 (220) 11.11.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.13.25; 1.15.23 (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Fine Cable Vina  (VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, đường 
2, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, 
tỉnh Đồng Nai 
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(511)   Nhóm 06: Dây cáp; dây kim loại thường; dây bằng hợp kim kim loại thường (trừ dây có 
thể chảy được); lưới thép (vải kim loại).  

 
Nhóm 09: Dây cáp bằng kim loại dẫn điện. 

 
 

(210) 4-2010-24253 (220) 17.11.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.5.1; 4.5.4; 2.5.2 
(731) GLOBAL BATTERY CO., LTD.   (KR) 

708-8 Yeok Sam-Dong, Kangnam-ku, 
SEOUL, South Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Pin và ắc quy; các phụ kiện để bảo dưỡng pin và ắc quy, cụ thể là: vôn kế, tỉ 

trọng kế, bình axít, nhiệt kế. 
 
 

(210) 4-2010-24399 (220) 19.11.2010 
  (441) 26.09.2011 

(731) MEXX EUROPE B.V.   (NL) 
Johan Huizingalaan 400 NL - 1066 JS 
Amsterdam (Netherlands)  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, cụ thể là: thuốc màu bôi móng tay và son môi, nước hoa, nước hoa 

co-lô- nhơ, xà phòng thơm, hoa khô; các sản phẩm để tắm và làm sạch dùng cho cá nhân, 
cụ thể là xà phòng, phấn dùng cho mặt và cơ thể; các sản phẩm chăm sóc dùng cho cá 
nhân, cụ thể là: sản phẩm dưỡng ẩm da, dầu tắm, sản phẩm làm sạch da, mỹ phẩm tẩy da, 
keo tắm, sản phẩm tạo bọt khi tắm, nước thơm dùng sau khi cạo râu, chất khử mùi cá 
nhân; sản phẩm chăm sóc tóc, cụ thể là: dầu gội đầu, dầu xả dưỡng tóc, chất tạo kiểu dáng 
tóc, cụ thể là keo tạo kiểu tóc, nước thơm và keo bọt; các sản phẩm chống nắng, cụ thể là: 
keo chống nắng, nước thơm chống nắng và dầu chống nắng.  

 
Nhóm 09: Kính và phụ kiện, cụ thể là: kính kẹp mũi, kính râm, hộp đựng kính, gọng kính 
và dây đeo kính.  

 
Nhóm 14: Đồng hồ và đồng hồ đeo tay; trang sức, cụ thể là: vòng đeo cổ, vòng đeo tay, 
hoa tai, ghim cài để trang sức, nhẫn, vòng đeo mắt cá chân, khuy măng sét, dây chuyền; 
hộp đựng kim loại quý.  

 
Nhóm 16: Sổ ghi chép cá nhân, sổ địa chỉ, sổ lịch hẹn, vở nháp, tập anbom ảnh, lịch,đồ 
dùng trên bàn làm việc, cụ thể là dụng cụ mở thư, tập giấy ghi chép dùng trên bàn làm 
việc, giấy thấm mực, cuốn sách nhỏ, bút chì/ống cắm bút, dụng cụ viết, tẩy, gọt bút chỉ, 
đồ dùng văn phòng, dụng cụ đánh dấu trang sách, bản in. 

 
Nhóm 18: Túi xách tay, ví tiền, bóp cầm tay, vòng đeo chìa khoá, ví đựng thẻ tín dụng, ví để 
đựng mỹ phẩm (ví rỗng), túi đeo ở lưng, túi thể thao, cặp tài liệu, vali lớn đựng hành lý, «.  
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Nhóm 25: Quần áo cụ thể là áo sơ mi, quần lót dài, áo len dài tay, chân váy, váy liền, áo 
choàng, bộ quần áo, ca vát, thắt lưng (trang phục), quần áo bơi, áo mưa, bộ đồ ngủ, cụ thể 
là, áo ngủ, quần áo ngủ và áo choàng mặc trong nhà, quần áo lót đàn bà, quần áo lót, áo 
ngực, bít tất ngắn cổ, tất da chân, găng tay (trang phục), găng tay hở ngón và khăn quàng 
cổ; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ qua cửa hàng, dịch vụ bán lẻ qua cửa hàng trên mạng và dịch vụ 
đặt hàng qua thư đối với quần áo, đồ da, phụ kiện thời trang, trang sức, đồ đi chân, mỹ 
phẩm, các sản phẩm chăm sóc cá nhân, kính mắt, hành lý và sản phẩm dùng cho gia đình 
và sản phẩm dùng cho cá nhân. 

 
 

(210) 4-2010-24545 (220) 22.11.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.1.1; 4.3.9; A1.5.3; 4.3.7 
(591) Đỏ, xanh lá cây, đen, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ tổng hợp Dân Sang  
(VN) 
678 Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 3, 
phường 3, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây 
Ninh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng như: lương thực, thực phẩm, 

bột khoai mì, nông sản (lúa gạo, lúa mì, ngô, cà phê, ca cao, chè, bột sắn, hạt tiêu), lâm 
sản, khoáng sản (đất, đá, cát, sỏi, đất sét, đất phún), vật liệu xây dựng, trang trí nội thất 
(ngành xây dựng), thiết bị điện lạnh (cụ thể như máy điều hoà không khí, máy nén khí, 
máy lạnh, máy sưởi ấm, tủ lạnh, máy và thiết bị làm sạch không khí, bình nước nóng cho 
nhà tắm, máy làm lạnh dùng cho lò, thiết bị và máy làm đá lạnh, thiết bị và máy làm lạnh, 
dụng cụ và thiết bị làm lạnh, máy ướp lạnh, tủ ướp lạnh), thiết bị điện gia dụng (cụ thể 
như: khoan cầm tay (điện), máy dùng cho nhà bếp (dùng điện), máy trộn bằng điện dùng 
trong gia đình, máy phát điện, máy thổi để hút bụi, máy và thiết bị điện để giặt thảm, máy 
ly tâm, máy băm thức ăn, máy xay/nghiền gia dụng chạy bằng điện, máy giặt, máy sấy 
khô, máy bóc vỏ, máy tách hạt, máy để nạo rau, máy tách kem/sữa, máy làm bơ, máy khử 
khí dùng cho nước ăn, máy rửa bát đĩa, máy bào, máy ép, máy thái củ, máy may, máy 
mài,. máy đánh giầy (dùng điện), nồi cơm điện, máy vắt dùng cho đồ giặt, nồi áp suất, lò 
vi sóng, máy nạo thịt (ở da để thuộc), máy xay bột mì, máy quay phim, máy laptop, máy 
nghe nhạc cá nhân âm thanh nổi, máy hát tự động (âm  nhạc), máy chạy đĩa compact, 
máy ghi hình, ti vi, bộ khuyếch đại âm thanh, máy đun nước tắm, dụng cụ hâm nóng bầu 
sữa (bình đựng thức ăn) dùng điện, lò nướng, máy nướng bánh mì, máy lọc cà phê dùng 
điện, máy pha cà phê dùng điện, bình pha cà phê dùng điện, máy xay cà phê và ngũ cốc, 
bếp nấu ăn, lò nấu bếp, thiết bị và dụng cụ để nấu nướng, thiết bị và máy móc để làm khô, 
máy sây tóc, máy rang hoa quả), máy móc thiết bị (dùng trong ngành xây dựng, ngành dệt 
may, ngành cơ khí, ngành luyện kim, ngành khai thác mỏ, ngành chế biến thực phẩm, 
ngành điện tử, ngành vật liệu xây dựng), máy móc thiết bị dùng trong nông nghiệp; dịch 
vụ bán lẻ hàng hóa các mặt hàng như: lương thực, thực phẩm, bột khoai mì, nông sản (lúa 
gạo, lúa mì, ngô, cà phê, ca cao, chè, bột sắn, hạt tiêu), lâm sản, khoáng sản (đất, đá, cát, 
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sỏi, đất sét, đất phún), vật liệu xây dựng, trang trí nội thất (ngành xây dựng), thiết bị điện 
lạnh (cụ thể như máy điều hoà không khí, máy nén khí, máy lạnh, máy sưởi ấm, tủ lạnh, 
máy và thiết bị làm sạch không khí, bình nước nóng cho nhà tắm, máy làm lạnh dùng cho 
lò, thiết bị và máy làm đá lạnh, thiết bị và máy làm lạnh, dụng cụ và thiết bị làm lạnh, 
máy ướp lạnh, tủ ướp lạnh), thiết bị điện gia dụng (cụ thể như: khoan cầm tay (điện), máy 
dùng cho nhà bếp (dùng điện), máy trộn bằng điện dùng trong gia đình, máy phát điện, 
máy thổi để hút bụi, máy và thiết bị điện để giặt thảm, máy ly tâm, máy băm thức ăn, máy 
xay/nghiền gia dụng chạy bằng điện, máy giặt, máy sấy khô, máy bóc vỏ, máy tách hạt, 
máy để nạo rau, máy tách kem/sữa, máy làm bơ, máy khử khí dùng cho nước ăn, máy rửa 
bát đĩa, máy bào, máy ép, máy thái củ, máy may, máy mài,. máy đánh giầy (dùng điện), 
nồi cơm điện, máy vắt dùng cho đồ giặt, nồi áp suất, lò vi sóng, máy nạo thịt (ở da để 
thuộc), máy xay bột mì, máy quay phim, máy laptop, máy nghe nhạc cá nhân âm thanh 
nổi, máy hát tự động (âm  nhạc), máy chạy đĩa compact, máy ghi hình, ti vi, bộ khuyếch 
đại âm thanh, máy đun nước tắm, dụng cụ hâm nóng bầu sữa (bình đựng thức ăn) dùng 
điện, lò nướng, máy nướng bánh mì, máy lọc cà phê dùng điện, máy pha cà phê dùng 
điện, bình pha cà phê dùng điện, máy xay cà phê và ngũ cốc, bếp nấu ăn, lò nấu bếp, thiết 
bị và dụng cụ để nấu nướng, thiết bị và máy móc để làm khô, máy sây tóc, máy rang hoa 
quả), máy móc thiết bị (dùng trong ngành xây dựng, ngành dệt may, ngành cơ khí, ngành 
luyện kim, ngành khai thác mỏ, ngành chế biến thực phẩm, ngành điện tử, ngành vật liệu 
xây dựng), máy móc thiết bị dùng trong nông nghiệp. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ vận chuyển hành khách.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ xay xát và làm bóng lương thực thực phẩm như gạo, nếp, lúa. 

 
 

(210) 4-2010-24564 (220) 23.11.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.3.15 
(731) KRISDIANTO LESMANA   (ID) 

Jln Sirnagalih No. 2, Bandung 40162, 
West Java, Indonesia 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế (IC)
 
(511)   Nhóm 29: Các sản phẩm phô mai; phô mai dạng thỏi; phô mai dạng lỏng; phô mai dạng 

nhão; phô mai dùng để phết lên đồ ăn; đồ ăn nhẹ làm từ phô mai; đồ ăn nhẹ trên cơ sở trái 
cây; đồ ăn nhẹ trên cơ sở khoai tây dạng mảnh; khoai tây chế biến dạng mảnh (đồ ăn 
nhẹ); đồ ăn nhẹ chủ yếu làm từ thịt; đồ ăn nhẹ chủ yếu làm từ rau, rau khô hoặc đã khử 
nước; lát mỏng trái cây sấy khô; lát mỏng sấy khô (chủ yếu làm từ trái cây); lát mỏng rau 
sấy khô; lát mỏng sấy khô (chủ yếu làm từ rau); lát mỏng sấy khô (chủ yếu làm từ thịt); 
lát mỏng sấy khô (chủ yếu làm từ hải sản); lát mỏng khoai tây sây khô (khoai tây rán); lát 
mỏng quả cà sấy khô. 

 
Nhóm 30: Bánh quy; bánh quy bơ; bánh quy hương vị phô mai; bánh quy sô-cô-la, bánh 
quy bọc sô-cô-la; bánh quy phủ sô-cô-la, bánh quy làm từ mạch nha; bánh quy làm từ yến 
mạch; bánh quy giòn; bánh quy làm từ gạo; bánh quy muối; bánh xốp (bánh quy); bánh 
quy bơ giòn; bánh quy ngọt dùng cho người; bánh kẹo; bánh kẹo hương vị sô-cô-la; bánh 
kẹo dạng thanh; đồ ăn nhẹ chủ yếu làm từ bánh kẹo; đồ ăn nhẹ chủ yếu làm từ trái cây 
khô (bánh kẹo); đồ ăn nhẹ chủ yếu làm từ hạt ngũ cốc (bánh kẹo); đồ ăn nhẹ có chứa quả 
hạch (bánh kẹo); đồ ăn nhẹ ngũ cốc hương vị phô mai; đồ ăn nhẹ trên cơ sở ngũ cốc; đồ 
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ăn nhẹ trên cơ sở gạo; đồ ăn nhẹ làm từ ngô (bắp); kẹo không dùng cho y tế; bánh kẹo 
giòn; bánh kẹo giòn bọc sô-cô-la hoặc có hương vị sô-cô-la; bánh kẹo giòn làm từ phô 
mai; bánh quy dẹt; bánh ngọt; bánh kem; bánh xốp ngọt; bánh ngọt làm từ sô-cô-la; bánh 
quy xốp phủ sô-cô-la; bánh xốp làm từ caramen và sô-cô-la; sô-cô-la dạng lát mỏng; sản 
phẩm ngũ cốc dạng lát mỏng; lát mỏng ngô (bắp); gạn dạng lát mỏng; sắn dạng lát mỏng; 
bột sắn dạng lát mỏng.  

 
 

(210) 4-2010-24565 (220) 23.11.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.3.1; A26.4.6; 25.1.6 
(731) KRISDIANTO LESMANA   (ID) 

Jln Sirnagalih No. 2, Bandung 40162, 
West Java, Indonesia 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế (IC)
 

(511)   Nhóm 29: Đồ ăn nhẹ làm từ phô mai; đồ ăn nhẹ trên cơ sở trái cây; đồ ăn nhẹ trên cơ sở 
khoai tây dạng mảnh; khoai tây chế biến dạng mảnh (đồ ăn nhẹ); đồ ăn nhẹ chủ yếu làm 
từ thịt; đồ ăn nhẹ chủ yếu làm từ rau, rau khô hoặc rau đã khử nước; lát mỏng trái cây sấy 
khô; lát mỏng sấy khô (chủ yếu làm từ trái cây); lát mỏng rau sấy khô; lát mỏng sấy khô 
(chủ yếu làm từ rau); lát mỏng sấy khô (chủ yếu làm từ thịt); lát mỏng sấy khô (chủ yếu 
làm từ hải sản); lát mỏng khoai tây sấy khô (khoai tây rán); lát mỏng quả cà sấy khô. 

 

Nhóm 30: Đồ ăn nhẹ chủ yếu làm từ bánh kẹo; đồ ăn nhẹ làm từ trái cây khô (bánh kẹo); 
đồ ăn nhẹ dạng thanh chủ yếu lam từ hạt ngũ cốc (bánh kẹo); đồ ăn nhẹ chứa quả hạch 
(bánh kẹo); đồ ăn nhẹ ngũ cốc có hương vị phô mai; đồ ăn nhẹ trên cơ sở ngũ cốc; đồ ăn 
nhẹ trên cơ sở gạo; đồ ăn nhẹ làm từ ngô (bắp); sắn dạng lát mỏng sấy khô, bột sắn dạng 
lát mỏng sấy khô. 

 
 

(210) 4-2010-24566 (220) 23.11.2010 
 (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.23; 1.15.21 
(731) KRISDIANTO LESMANA    (ID) 

Jln Sirnagalih No. 2, Bandung 40162, 
West Java, Indonesia 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế (IC)
 

(511)   Nhóm 29: Đồ ăn nhẹ làm từ phô mai; đồ ăn nhẹ trên cơ sở trái cây; đồ ăn nhẹ trên cơ sở 
khoai tây dạng mảnh; khoai tây chế biến dạng mảnh (đồ ăn nhẹ); đồ ăn nhẹ chủ yếu làm 
từ thịt; đồ ăn nhẹ chủ yếu làm từ rau, rau khô hoặc rau đã khử nước; lát mỏng trái cây sấy 
khô; lát mỏng sấy khô (chủ yếu làm từ trái cây); lát mỏng rau sấy khô; lát mỏng sấy khô  
(chủ yếu làm từ rau); lát mỏng sấy khô (chủ yếu làm từ thịt); lát mỏng sấy khô (chủ yếu 
làm từ hải sản); lát mỏng khoai tây sấy khô (khoai tây rán); lát mỏng quả cà sấy khô. 

 
Nhóm 30: Đồ ăn nhẹ chủ yếu làm từ bánh kẹo; đồ ăn nhẹ làm từ trái cây khô (bánh kẹo); 
đồ ăn nhẹ dạng thanh chủ yếu lam từ hạt ngũ cốc (bánh kẹo); đồ ăn nhẹ chứa quả hạch 
(bánh kẹo); đồ ăn nhẹ ngũ cốc có hương vị phô mai; đồ ăn nhẹ trên cơ sở ngũ cốc; đồ ăn 
nhẹ trên cơ sở gạo; đồ ăn nhẹ làm từ ngô (bắp); sắn dạng lát mỏng sấy khô, bột sắn dạng 
lát mỏng sấy khô. 
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng thơm, xà phòng dạng lỏng, xà phòng tạo bọt, tất cả đều được dùng 
cho tay, mặt và cơ thể; chất gien (gel) để tắm vòi sen, chất gien (gel) để tắm; chế phẩm 
tạo bong bóng khi tắm, nước hoa; nước hoa côlôn; mỹ phẩm; chất khử mùi dùng cho cá 
nhân; dầu gội đầu; dầu xả tóc, chất xịt tóc, chất gien (gel) vuốt tóc, keo bọt dùng cho tóc; 
phấn bột mịn; thuốc (kem) đánh răng; kem thoa da khi cạo râu; nước thơm xức da sau khi 
cạo râu; dầu dưỡng môi không chứa thuốc.  

 

Nhóm 09: Đĩa DVD, đĩa CD, băng viđêô, và đĩa lade đã ghi sẵn chứa nội dung là âm nhạc 
và/hoặc chương trình hay phim điện ảnh hay phim hoạt hình hành động thực (được dựng 
lên từ các câu chuyện); kính râm; đầu máy chơi trò chơi viđêô; đĩa ghi trò chơi viđêô; 
phần mềm trò chơi viđêô (được ghi sẵn hay có thể tải xuống được); chương trình trò chơi 
viđêô tương tác (được ghi sẵn hay có thể tải xuống được); chương trình trò chơi trên máy 
vi tính đa phương tiện tương tác (được ghi sẵn hay có thể tải xuống được); trò chơi viđêô 
tương tác ứng dụng công nghệ thực tế ảo gồm phần cứng và phần mềm máy tính (được 
ghi sẵn hay có thể tải xuống được); chương trình trò chơi trên máy vi tính (được ghi sẵn 
hay có thể tải xuống được); phần mềm trò chơi trên máy vi tính (được ghi sẵn hay có thể 
tải xuống được); đầu máy chơi trò chơi trên máy vi tính; đĩa ghi trò chơi trên máy vi tính; 
mũ bảo hiểm cho người đi xe đạp.  

 

Nhóm 14: Kim loại quý (dạng thô hoặc chế tác một phần) và các hợp kim của kim loại 
quý và các sản phẩm làm bằng kim loại quý hay được mạ kim loai quý, không nằm trong 
các nhóm khác, bao gồm vòng đeo tay, vòng đeo cổ, hoa tai, ghim cài trang trí và trâm cài 
(ghim cài áo); nữ trang, đá quý; đồng hồ và đồng hồ đeo tay. 

 

Nhóm 16: ấn phẩm và các sản phẩm bằng giấy, cụ thể là sách và tạp chí đăng truyện tranh 
và các câu chuyện có minh họa; sách trẻ em, sách hoạt động cho trẻ em (gồm các bài tập 
dạng trò chơi), sách tô màu, sách dán hình có nhãn dính; nhãn dính có hình [văn phòng 
phẩm], nhãn dính có hình hay thông điệp (thường dán ở hãm xung ô tô); áp phích; thiệp 
giao dịch; quyển anbum đựng thiệp giao dịch; đồ dùng mỹ thuật, cụ thể là bút màu, bút 
đánh dấu, bút chì màu, bộ dụng cụ vẽ mỹ thuật và làm thủ công, bút lông để vẽ, tấm giấy 
hay áp phích đã in sẵn dùng để tô màu hay vẽ; bảng đen để viết hay vẽ; phấn và bảng viết 
phấn dùng cho gia đình; đề can và nhãn dính được khi có tác dụng nhiệt; đồ dùng học tập, 
cụ thể là bút, bút chì, tẩy, hộp bút chì, cái gọt bút chì, thước vẽ, cái dập ghim cho giấy, cái 
chặn giấy, sổ ghi chép, bìa gập đựng tài liệu (kẹp tài liệu bên trong), cái kẹp tài liệu sau 
khi đã đóng lỗ (bằng vòng khuyên tròn), tập ghi chú đóng gáy xoắn, cái bọc sách và cái 
đóng dấu trang sách; cái treo nắm đấm cửa bằng giấy (có hình hoặc thông điệp); văn 
phòng phẩm, giấy viết phong bì, tấm bìa viết ghi chú, thiếp chúc mừng, bưu thiếp, tập 
giấy viết ghi chú, tập giấy viết lời nhắn; sổ nhật biên ghi lịch công tác (ghi chú theo 
ngày); lịch; mẫu vẽ in sẵn dùng cho việc may trang phục; các sản phẩm bằng giấy dùng 
cho các bữa tiệc cụ thể là giấy gói quà, khăn giấy lót dưới bát đĩa hay cốc tách, giấy kếp, 
thiếp mời bằng giấy in sẵn, đồ trang trí bánh ngọt bằng giấy, khăn ăn bằng giấy, tấm lót 
đĩa bàn ăn bằng giấy, vật trang trí bằng giấy để giữa bàn, và khăn trải bàn bằng giấy.  
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Nhóm 18: Túi da, túi xách tay và ví bằng đa, ví dẹt gấp lại được, túi xách tay, ví, ví đựng 
chìa khóa [đồ da], túi đựng đồ khi tập thể dục, tui (cặp) đi học, túi đựng sách, túi (giỏ) đi 
chợ, ba lô, túi đeo sau lưng, túi đựng giày dép dùng khi đi du lịch, túi đựng hành lý và 
hành lý xách tay khi lên các phương tiện vận chuyển, túi thể thao, túi vải buộc dây mang 
đồ đi cắm trại hay tập thể dục, túi to đựng đồ đeo lên cổ tay, túi nhỏ đeo quanh eo, túi đeo 
hông, ô che.  

 
Nhóm 24: Ga trải giường (chăn trải giường) (bằng vải dệt), vỏ gối, vải phủ gốí, diềm xếp 
nếp che bụi (bằng vải dệt, dùng để che bụi cho giường, bàn), chăn lông vịt, vỏ chăn lông 
vịt, chăn, chăn bông, rèm làm bằng vải dệt hay chất dẻo, tấm đặt ở phần trên của rèm để 
che phần que (móc) luồn rèm (bằng vải dệt); khăn tắm (bằng vải dệt), khăn lau mặt (bằng 
vải dệt); khăn đi biển (bằng vải dệt); rèm che khi tắm làm bằng vải dệt hay chất dẻo; khăn 
trải bàn (không làm bằng giấy), khăn (bằng vải để lau đồ trang điểm và khăn ăn bằng vải 
dệt); cờ (không làm bằng giấy), cờ đuôi nheo (không làm bằng giấy); khăn tay (bằng vải 
dệt); trướng treo tường (bằng vải dệt).  

 
Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là, áo phông, áo bằng sợi bông, áo sơ mi, quần soóc, quần 
bằng sợi bông, quần, quần áo mặc bên ngoài quần áo thường khi làm việc hay quần yếm, 
áo gi-lê, áo jắckét, áo choàng, quần áo mưa (mặc khi đi mưa), quần áo lót, quần áo ngủ, 
áo thùng dài khoác ngoài, quần áo bơi; mũ, mũ lưỡi trai, mũ chỉ có lưỡi trai hở phần trên 
đầu, khăn quàng cổ, băng đeo tay [dùng cho trang phục], cà vạt hay nơ đeo cổ, bít tất, 
giày dép, giày bốt, giấy đế mềm, giày dép đi biển, dép xăng-đan, găng tay [dùng cho 
trang phục], dây đeo quần hay tất, thắt lưng [dùng cho trang phục], bộ trang phục lễ hội 
Halloween và trang phục hóa trang, mũ giấy đội trong buổi tiệc.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi là hình các nhân vật hành động và các phụ kiện kèm theo, đồ chơi 
hành động vận hành cơ khí; bộ đồ chơi dùng với hình các nhân vật hành động; đồ chơi 
hành động chạy pin; xe cộ đồ chơi điều khiển bằng sóng vô tuyến; xe cộ đồ chơi; bộ đồ 
chơi dùng để chơi đánh trận hay các hoạt động phiêu lưu mạo hiểm giả vờ; đồ chơi bọc 
vải nhung lông; đồ chơi là hình điêu khắc làm bằng vật liệu mềm; búp bê; phụ kiện dùng 
cho búp bê; búp bê có nhồi hạt đỗ khô (vỏ đỗ) bên trong; đồ chơi hình động vật được nhồi 
(bông); đồ chơi làm bằng vật liệu dẻo có các bộ phận uốn nắn được; con rối, bóng bay để 
chơi; đồ chơi phun nước; đồ chơi có thể thổi phồng lên, trò chơi có đích (mục tiêu) để 
ngắm bắn (phi tiêu); bộ cờ để chơi; trò chơi có bàn để chơi (như cờ); trò chơi với các quân 
bài; bài lá để chơi; trò chơi lắp (ghép) hình; diều; yôyô (đồ chơi với con lắc và dây); đĩa 
bay [đồ chơi]; bàn chơi dùng cho các trò chơi với bàn chuyên biệt (như cờ, bi-a, chơi bài); 
vũ khí dạng đồ chơi; đồng hồ đồ chơi; trò chơi nhập vai (người chơi đóng vai các nhân vật 
tưởng tượng trong trò chơi); bộ mô hình đồ chơi được làm thủ công; bộ thiết bị cầm tay để 
chơi trò chơi viđêô; trò chơi viđêô vận hành khi bỏ xu vào đó không dùng với màn hình và 
màn chiếu ngoài; máy chơi trò chơi có mái vòm và màn hình gắn liền trên đó không dùng 
với màn hình và màn chiếu ngoài (trò chơi điện tử); trò chơi đánh bóng (pinball - người 
chơi điều khiển các cần gạt để quả bóng không rơi xuống lỗ và ghi điểm); trò chơi đánh 
bóng dạng pinhall với nhiều hình thức chơi; bóng cao su để chơi trò chơi, bóng cao su để 
chơi, bể bơi có thể bơm căng [đồ chơi]; pa-tanh; pa-tanh có các bánh lăn nằm trên một 
đường thẳng; ván trượt có bánh xe; tấm đệm khuỷu tay dùng cho môn điền kinh hay trong 
thể thao (đồ dùng thể thao); miếng đệm đầu gối dùng cho môn điền kinh hay trong thể 
thao (đồ dùng thể thao); dây nhảy để chơi nhảy dây; ván trượt tuyết; xe trượt tuyết dùng 
cho mục đích giải trí; vây giả - bộ phận gắn vào đuôi ván lướt sóng để ổn định hướng; 
chân nhái dùng khi bơi; ván lướt sóng; ván nổi dùng khi bơi đê giải trí; đồ trang trí cây 
thông Nôen [không phải là bánh kẹo hay vật phát (thắp) sáng]. 
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Nhóm 29: Thịt, cá [không còn sống], gia cầm [không còn sống] và thú săn [không còn 
sống]; chất chiết ra từ thịt; trái cây và rau củ được bảo quản, làm khô và nấu sẵn; món ăn 
nhanh được làm chủ yếu từ trái cây, rau củ hay thịt; thạch (nước quả nấu đông); mứt quả 
ướt; trứng, sữa và các sản phẩm làm từ bơ sữa (ngoài sữa); dầu ăn và mỡ ăn; trái cây được 
bảo quản (mứt ướt); dưa góp làm từ trái cây hay rau củ; thực phẩm được làm giàu bới 
vitamin chủ yếu được làm từ trái cây, rau củ. 

 
Nhóm 30: Các sản phẩm bánh kẹo, kẹo, kẹo dạng thanh, sôcôla, thanh sôcôla, bánh rán, 
bánh nướng xốp, bánh ngọt loại nhỏ ăn nhanh, bánh nướng nhỏ, bánh quy dẹt, bánh ngọt, 
bánh bích quy, bánh ngũ cốc ăn sáng, bánh ngũ cốc chứa nhiều năng lượng (lương khô), 
kẹo cao su nhai (không chứa thuốc), kẹo cao su thổi (không chứa thuốc), kem lạnh, kem 
lạnh dạng que, bánh xăng-đuých nhân kem lạnh, bánh kẹo có (nhân) kem lạnh, cà phê, 
chè, cacao, đường, gạo, bột mỳ và các chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mỳ, bánh làm từ 
bột nhão; đá lạnh, mật ong; gia vị; ngũ cốc để ăn, đồ ăn nhanh có trái cây bọc đường 
(được làm chủ yếu từ ngũ cổc), đồ ăn nhanh được làm từ bột ngô được rán hay nướng 
(dạng miếng nhỏ) bỏng ngô, bánh làm từ bột gạo, bánh xăng-đuých; bánh trứng đông 
lạnh, sữa chua đông lạnh [dạng kem]. 

 
Nhóm 32: Đồ uống [không cồn] bao gồm bia, nước khoáng, nước có ga, nước ngọt, đồ 
uống có cacbonat (có ga), các đồ uống không cồn khác (không bao gồm các loại trên), đồ 
uống trái cây [không cồn], đồ uống được làm từ nước trái cây ép pha với nước hay nước 
xô-đa (fruit punch), nước trái cây ép, xirô để pha đồ uống, các chế phẩm khác dùng để 
pha đồ uống. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ xuất bản điện tử, cụ thể là, xuất bản sách có truyện tranh, tạp chí có 
truyện tranh và tiểu thuyết có đồ họa dưới dạng ấn phẩm kỹ thuật số có nội dung là các 
câu truyện và các nhân vật phiêu lưu hư cấu; xuất bản và cho thuê phim điện ảnh; xuất 
bản chương trình trưyền hình và truyền thanh; xuất bản và cho thuê bản ghi âm và viđêô; 
dịch vụ giải trí, cụ thể là, sản xuất đa phương tiện các buổi biểu diễn (show) giải trí và 
chương trình giải trí tương tác để phân phối qua truyền hình, mạng cáp, vệ tinh, phương 
tiện nghe nhìn, đầu máy, đĩa máy vi tính và các phương tiện kỹ thuật số; dịch vụ giải trí, 
cụ thể là, sản xuất chương trình đa phương tiện, tin tức, và thông tin giải trí được truyền 
qua mạng thông tin liên lạc và mạng máy tính; dịch vụ giải trí mà bản chất là cung cấp 
(không phải là bán hay vận chuyển) các chương trình dài nhiều kỳ có nội dung là phim 
hoạt hình và/hoặc việc phiêu lưu mạo hiểm hành động thực (được dựng lên từ các câu 
chuyện) được truyền qua thiết bị thông tin liên lạc không dây, cụ thể là điện thoại, máy vi 
tính dạng bảng, máy vi tính, và các thiết bị cầm tay không dây; dịch vụ giải tri trong lĩnh 
vực phim và truyền hình, cụ thể là, tạo, sản xuất các hình ảnh được tạo ra bằng máy vi 
tính dùng cho phim điện ảnh, phim điện ảnh hoạt hình, viđêô, viđêô hoạt hình, chương 
trình truyền hình; dịch vụ sản xuất phim hoạt họa; cung cấp dịch vụ hoạt họa sử dụng hiệu 
ứng nghe nhìn đặc biệt cho phim điện ảnh và truyền hình dùng cho phim, viđêô và truyền 
hình; dịch vụ giải trí, cụ thể là, sản xuất hàng loạt chương trình truyền hình đang tiếp diễn 
có nội dung là phim hoạt hình và/hoặc việc phiêu lưu mạo hiểm hành động thực (được 
dựng lên từ các câu chuyện); lập chương trình truyền hình có nội dung là trình chiếu phim 
và băng viđêô; dịch vụ rạp chiếu phim, cụ thể là, trình chiếu phim và băng viđêô trong 
rạp; dịch vụ giải trí, cụ thể là, các buổi trình diễn trực tiếp trong rạp có nội dung là các 
nhân vật mặc trang phục; cung cấp phần mềm trò chơi trên máy vi tính tương tác trực 
tuyến qua mạng điện tử có thể được người sử dụng mạng truy cập trong toàn bộ mạng; 
cung cấp trò chơi trên máy vi tính trực tuyến; cung cấp thông tin giải trí trên trang web 
liên quan đến các sản phẩm như sách có tranh truyện, phim điện ảnh, chương trình truyền 
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hình có hoạt hình và trò chơi viđêô; cung cấp tin tức và thông tin trong lĩnh vực giải trí 
liên quan đến sách có tranh truyện, phim điện ảnh, chương trình truyền hình có hoạt hình 
và các trò chơi viđêô qua một mạng điện tử; dịch vụ công viên giải trí và công viên giải trí 
theo chủ đề; dịch vụ giáo dục, cụ thể là phát triển, sắp xếp và tiến hành các hội thảo 
chuyên đề về giáo dục và các chương trình giáo dục trong lĩnh vực sách có tranh truyện. 

 
 

(210) 4-2010-25111 (220) 30.11.2010 
  (441) 26.09.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại & 
dịch vụ lắp máy Miền Nam  
(VN) 
Đường số 10, Khu công nghiệp Hoà 
Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy công nghiệp; máy xay xát lúa gạo; máy tuốt lúa; máy 

phát điện; máy xới; máy cày; máy bơm nước; máy nén khí; máy nghiền; máy gặt hái; 
động cơ diezel dùng cho máy nông cụ và các phụ tùng kèm theo. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các máy nông nghiệp, máy công nghiệp, máy cày, máy phát 
điện, công tơ điện, động cơ diesel, xe đạp điện, xe máy điện, xe cộ; dịch vụ mua bán, xuất 
nhập khẩu hàng hóa công ty kinh doanh gồm: máy cày, máu xới, máy phát điện, máy 
bơm nước, máy nén khí, máy tuốt lúa, máy xay xát gạo, máy nghiền, máy gặt hái, động 
cơ diesel, xe đạp điện, xe máy điện; trưng bày và giới thiệu sản phẩm nhằm mục đích 
thương mại; dịch vụ quảng cáo; môi giới thương mại; tư vấn nhân sự.  

 
 

(210) 4-2010-25112 (220) 30.11.2010 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại & 
dịch vụ lắp máy Miền Nam  
(VN) 
Đường số 10, khu công nghiệp Hoà 
Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy công nghiệp; máy xay xát lúa gạo; máy tuốt lúa; máy 

phát điện; máy xới; máy cày; máy bơm nước; máy nén khí; máy nghiền; máy gặt hái; 
động cơ diezel dùng cho máy nông cụ và các phụ tùng kèm theo.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các máy nông nghiệp, máy công nghiệp, máy cày; máy phát 
điện, công tơ điện, động cơ diesel, xe đạp điện, xe máy điện, xe cộ; dịch vụ mua bán, xuất 
nhập khẩu hàng hóa công ty kinh doanh gồm: máy cày, máu xới, máy phát điện, máy 
bơm nước, máy nén khí, máy tuốt lúa, máy xay xát gạo, máy nghiền, máy gặt hái, động 
cơ diesel, xe đạp điện, xe máy điện; trưng bày và giới thiệu sản phẩm nhằm mục đích 
thương mại; dịch vụ quảng cáo; môi giới thương mại; tư vấn nhân sự.  
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(210) 4-2010-25314 (220) 01.12.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, hồng 
(731) MNET MEDIA CORP.  (KR) 

6-7F, 1606, CJ E&M Center, Sangam-
dong, Mapo-gu, Seoul, Republic of 
Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 41: Học viện, trường đào tạo (giáo dục); dịch vụ giải trí; thu xếp và tổ chức các 

buổi hòa nhạc; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); tổ chức các cuộc thi đấu; dịch 
vụ hình ảnh kỹ thuật số; lồng tiếng; biên tập băng video; dịch vụ thu xếp người đến làm 
trò tiêu khiển gải trí tại chỗ; dịch vụ giải trí; dịch vụ thông tin giải trí; sản xuất phim; dịch 
vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ thư viện di động; cho thuê 
phim điện ảnh; dịch vụ sáng tác âm nhạc; phòng hòa nhạc; sản xuất video ca nhạc; cung 
cấp nhạc số cho các trang web MP3 trên internet; cung cấp phim điện ảnh và âm nhạc trực 
tuyến; giải trí trên truyền hình; sản xuất chương trình phát thanh (radio) và truyền hình; 
đại lý bán vé (dịch vụ giải trí); dịch vụ truyền tải hình ảnh động qua internet.  

 
 

(210) 4-2010-25352 (220) 02.12.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.13.25; 26.11.3 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH cơ khí đúc 

Trường Mạnh  (VN) 
Số 15 cụm công nghiệp Làng Nghề, xã Mỹ 
Đồng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; động cơ điện không dùng cho xe cộ mặt đất; máy chế biến gỗ; 

máy xây dựng.  
 
 

(210) 4-2010-25353 (220) 02.12.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.11.3; A25.7.21 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH cơ khí đúc 

Trường Mạnh    (VN) 
Số 15 cụm công nghiệp Làng Nghề, xã Mỹ 
Đồng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; động cơ điện không dùng cho xe cộ mặt đất; máy chế biến gỗ; 
máy xây dựng.  

 
 

(210) 4-2010-25738 (220) 07.12.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) A12.3.11 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, xanh 

biển, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
cấp nước Trung An   (VN) 
Số 66 đường Trần Quốc Tuấn, phường 1, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh hệ thống cấp nước; mua bán nước sạch. 
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình cấp nước; tái lập mặt bằng công trình xây dựng chuyên 
ngành cấp nước; khai thác nước sạch cho tiêu dùng; lắp đặt hệ thống cấp nước.  

 
Nhóm 39: Vận chuyển (cung ứng) nước sạch cho tiêu dùng.  

 
 

(210) 4-2010-25935 (220) 08.12.2010 
  (441) 26.09.2011 
(300) 42873 20.10.2010 TT 

(731) APPLE INC.   (US) 
1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính, thiết bị ngoại vi của máy vi tính, máy tính đầu cuối; phần cứng 
máy vi tính; máy chơi trò chơi trên máy vi tính, bộ vi xử lý, bảng mạch nhớ, màn hình, 
màn hiển thị, bàn phím máy tính, dây cáp, mô đem, máy in dùng với máy vi tính, ổ đĩa, 
bộ điều hợp, mạch giao tiếp, bộ đấu nối và trình điều khiển (tệp tin trên đĩa chứa các 
thông tin cần thiết mà một chương trình đòi hỏi để điều hành thiết bị ngoại vi như màn 
hình hoặc máy in); phương tiện lưu trữ dữ liệu cho máy tính còn để trống; vật mang dữ 
liệu từ tính; phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm máy tính  (ghi sẵn) dùng để tạo ra, 
tải xuống, truyền, nhận, chỉnh sửa, trích dẫn, mã hóa, giải mã, hiển thị, lưu giữ và tổ chức 
các văn bản, đồ họa, hình ảnh, và xuất bản phẩm điện tử; phần mềm (ghi sẵn) và vi 
chương trình máy tính (ghi sẵn) (chương trình cơ sở), cụ thể là, chương trình hệ điều 
hành, chương trình đồng bộ dữ liệu, và chương trình làm công cụ phát triển ứng dụng 
dùng cho máy tính cá nhân và may tính cầm tay; phần cứng và phần mềm máy tính (ghi 
sẵn) để cung cấp liên lạc điện thoại được tích hợp sẵn với mạng thông tin toàn cầu được 
máy tính hóa; chương trình máy tính đã ghi sẵn dùng để quản lý thông tin cá nhân, phần 
mềm quản lý cơ sở dữ liệu, phần mềm nhận dạng ký tự, phần mềm quản lý điện thoại, 
phần mềm thư điện tử và phần mềm nhắn tin điện tử, phần mềm cho máy nhắn tin, phần 
mềm cho điện thoại di động; phần mềm (ghi sẵn) đồng bộ cơ sở dữ liệu, chương trình 
máy tính để truy cập, duyệt qua và tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực tuyến, phần mềm máy tính 
(ghi sẵn) dùng để chuyển hướng (gửi một lần nữa) tin nhắn, thư điện tử trên internet, 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
 

690

và/hoặc các dữ liệu khác tới một hoặc nhiều thiết bị điện tử cầm tay từ một khu lưu trữ dữ 
liệu trên hoặc được liên kết với một máy tính cá nhân hoặc một máy chủ; phần mềm máy 
tính  (ghi sẵn) để đồng bộ dữ liệu giữa một trạm máy tính hoặc thiết bị từ xa với một trạm 
máy tính hoặc thiết bị cố định hoặc từ xa; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được 
dưới dạng sách, vở kịch, sách mỏng, tập quảng cáo, bản tin, báo, tạp chí, và tập san về 
một loạt các chủ đề được yêu thích nói chung; thiết bị điện tử số hoá cầm tay và phần 
mềm liên quan; máy nghe nhạc MP3 và các thiết bị nghe âm thanh theo định dạng số hoá 
khác; máy vi tính cầm tay, máy vi tính dạng bảng, máy hỗ trợ cá nhân số hoá (thiết bị 
điện tử có khả năng ghi nhận thông tin của người sử dụng đưa vào bằng cây bút đặc biệt, 
và hỗ trợ các công cụ cá nhân cần thiết như đặt lịch, ghi chép, gửi fax); máy tổ chức điện 
tử (nhỏ như máy tính cầm tay với ứng dụng đặt lịch/nhật ký cài sẵn), sổ ghi chép điện tử; 
thiết bị điện tử số hoá di động, thiết bị điện tử có ứng dụng định vị toàn cầu (GPS), điện 
thoại; thiết bị điện tử số hoá cầm tay và di động dùng để gửi và nhận các cuộc gọi bằng 
điện thoại, fax, thư điện tử, và các dữ liệu số hoá khác; điện thoại không dây; điện thoại di 
động; bộ phận và phụ kiện dùng cho điện thoại di động; máy fax, máy trả lời điện thoại tự 
động, máy ảnh, điện thoại có màn hình viđêô, phần mềm và phần cứng truy xuất thông tin 
trên điện thoại; bộ thiết bị điện tử cầm tay dùng để nhận, lưu trữ, và/hoặc truyền dữ liệu 
và tin nhắn theo phương thức không dây, và thiết bị điện tử cho phép người sử dụng dò 
tìm hay quản lý thông tin cá nhân; thiết bị và dụng cụ liên lạc điện tử; thiết bị và dụng cụ 
viễn thông; phông chữ, kiểu chữ, kiểu thiết kế chữ và biểu tượng dưới dạng dữ liệu đã ghi 
sẵn; con chíp (mạch điện tử siêu nhỏ), đĩa và băng có ghi hay dùng để ghi chương trình và 
phần mềm máy tính; bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên, bộ nhớ chỉ đọc; thiết bị nhớ mạch rắn, 
trò chơi trên máy vi tính và trò chơi điện tử; sách hướng dẫn cho người sử dụng dưới định 
dạng có thể đọc được bằng thiết bị điện tử, máy hay máy tính được dùng với, và bán kèm 
thành bộ với tất cả các sản phẩm trên; thiết bị lưu trữ dữ liệu; ổ đĩa cứng; bộ lưu trữ trên ổ 
đĩa cứng thu nhỏ; đĩa ghi âm/ghi hình; bộ nhớ chỉ đọc dùng đĩa compắc (CD-ROM) và 
đĩa compắc (DVD) lưu trữ dữ liệu với kích thước lớn, đặc biệt là ghi âm-hình với độ phân 
giải cao; tấm đệm di chuyển con chuột máy tính; pin (ắc quy); pin (ắc quy) có thể nạp lại; 
bộ nạp điện; bộ nạp điện cho pin (ắc quy) điện; tai nghe vòng qua đầu; tai nghe âm thanh 
nổi; tai nghe (nhét vào tai); loa âm thanh nổi; loa âm thanh; loa âm thanh dùng cho gia 
đình; loa có bộ phận điều khiển tín hiệu âm thanh; loa dùng cho máy vi tính; thiết bị loa 
âm thanh nổi dùng cho mục đích cá nhân; máy thu sóng rađiô, bộ khuyếch đại, thiết bị 
ghi và tái tạo âm thanh, máy quay đĩa chạy điện, máy hát chạy điện, thiết bị âm thanh nổi 
với độ trung thực cao, máy ghi âm và thiết bị tái tạo âm thanh chạy băng, loa phóng 
thanh, bộ loa gồm nhiều loa, micrô; thiết bị âm thanh và hình ảnh kỹ thuật số; máy ghi 
âm và máy quay băng cát xét âm thanh, máy ghi âm và máy quay băng cát xét hình ảnh, 
máy chạy đĩa compắc, đầu ghi và đầu máy chạy đĩa compắc (DVD), đầu ghi và đầu máy 
chạy băng âm thanh kỹ thuật số; đầu máy chơi âm nhạc kỹ thuật số và/hoặc viđêô; máy 
thu thanh (rađiô); máy quay viđêô; bộ trộn tín hiệu âm thanh, tín hiệu viđêô, và tín hiệu 
kỹ thuật số; thiết bị phát sóng rađiô; thiết bị âm thanh dùng trong ô tô; thiết bị máy tính 
để dùng với tất cả các sản phẩm trên; thiết bị điện tử có chức năng đa phương tiện để dùng 
với tất cả các sản phẩm trên; thiết bị điện tử với chức năng tương tác để dùng với tất cả 
các sản phẩm trên; phụ kiện, bộ phận, linh kiện nhỏ, và thiết bị đo thử cho các sản phẩm 
trên; bộ phận và linh kiện nhỏ dùng cho tất cả các sản phẩm trên; vỏ bọc, túi và hộp 
chuyên dùng hoặc có hình dạng phù hợp để đựng tất cả các sản phẩm trên bằng da hay giả 
da, bằng vật liệu vải hay vải dệt. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi và đồ để chơi; bài lá; bộ trò chơi điện tử cầm tay; đồ chơi, trò 
chơi và đồ để chơi có nhạc; thiết bị âm thanh làm đồ chơi; hộp âm nhạc làm đồ chơi; dụng 
cụ âm nhạc làm đồ chơi; máy chơi nhạc chạy đĩa để chơi các giai điệu và băng cát xét làm 
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đồ chơi; trò chơi âm nhạc (có dụng cụ/thông tin cần thiết để chơi và nâng cao hiểu biết về 
âm nhạc); đồ chơi chạy pin; đồ chơi điện tử; trò chơi chạy điện chơi trên máy vi tính, 
không dùng với máy thu hình; thiết bị giải trí (chơi trò chơi) chạy điện và điện tử (tự 
động, vận hành khi bỏ xu/thẻ); trò chơi điện tử tự động, vận hành khi bỏ vào đỏ xu hay 
thẻ (không dùng với máy thu hình); trò chơi và thiết bị trò chơi điện tử cầm tay (không 
dùng với máy thu hình); trò chơi viđêô không phải là loại chỉ dùng với máy thu hình; máy 
giải trí (chơi trò chơi) tự động và vận hành khi bỏ xu vào; thiết bị chơi trò chơi máy tính 
không vận hành khi bỏ xu vào và cũng không phải là loại dùng với máy thu hình; đồ chơi 
và trò chơi có màn hình viđêô; đồ chơi vận hành điện tử; đồ chơi và trò chơi máy tính 
tương tác; đồ chơi và trò chơi có nhạc (về âm nhạc); máy chơi trò chơi viđêô vận hành độc 
lập có phương tiện hiển thị hình ảnh; thiết bị điện tử cầm tay làm đồ chơi; máy vi tính đồ 
chơi (không hoạt động được như máy tính); điện thoại di động đồ chơi (không hoạt động 
được như điện thoại di động); bộ phận và linh kiện nhỏ cho các sản phẩm trên. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ thông tin liên lạc và viễn thông; dịch vụ truy cập 
trong lĩnh vực viễn thông; thông tin liên lạc bằng máy tính; thông tin liên lạc giữa các 
máy tính với nhau; gửi bằng phương pháp điện tử các dữ liệu và tài liệu qua mạng internet 
hay các cơ sở dữ liệu khác; cung cấp dữ liệu và tin tức bằng cách truyền điện tử; cung cấp 
truy cập viễn thông tới các trang web và dịch vụ tin tức điện tử trực tuyến cho phép tải 
xuống thông tin và dữ liệu; cung cấp truy cập viễn thông đến các trang web trên mạng 
internet; chuyển âm nhạc số hoá bằng đường viễn thông; cung cấp viễn thông không dây 
qua mạng thông tin liên lạc điện tử; nhắn tin số hoá không dây, dịch vụ nhắn tin, và dịch 
vụ thư điện tử, bao gồm dịch vụ cho phép người sử dụng gửi và/hoặc nhận tin nhắn thông 
qua mạng dữ liệu không dây; dịch vụ nhắn tin một chiều và hai chiều; thông tin liên lạc 
bằng máy tính, thông tin liên lạc nội bộ bằng máy tính; dịch vụ điện báo, điện tín và điện 
thoại; phát hay truyền chương trình rađiô và truyền hình; dịch vụ chia sẻ thời gian (chia sẻ 
tài nguyên cho nhiều người sử dụng đồng thời) cho thiết bị thông tin liên lạc; cung cấp 
truy cập viễn thông và đường kết nối tới các cơ sở dữ liệu máy tính và mạng internet; 
truyền điện tử các tệp tin âm thanh và hình ảnh theo dòng và có thể tải xuống được qua 
máy tính và các mạng thông tin liên lạc khác; dịch vụ webcasting (truyền phát) [truyền 
phát qua web]; chuyển tin nhắn bằng cách truyền điện tử; cung cấp dịch vụ kết nối và truy 
cập tới các mạng liên lạc điện tử, để truyền hay nhận nội dung dưới dạng âm thanh, hình 
ảnh hay đa phương tiện; cung cấp kết nối viễn thông đến mạng liên lạc điện tử, để truyền 
hay nhận nội dung dưới dạng âm thanh, hình ảnh hay đa phương tiện; cung cấp truy cập 
viễn thông đến các trang web âm nhạc kỹ thuật số trên mạng internet; cung cấp truy cập 
viễn thông đến các trang web có nhạc MP3 trên mạng internet; chuyển âm nhạc kỹ thuật 
số bằng đường viễn thông; cung cấp kết nối viễn thông đến mạng internet hay các cơ sở 
dữ liệu máy tính; dịch vụ thư điện tử; truyền ở khoảng cách xa thông tin điện tử (gồm cả 
các trang web); phát viđêô, phát các đoạn viđêô ghi sẵn có nội dung âm nhạc và giải trí, 
chương trình truyền hình, phim điện ảnh, tin tức, thể thao, trò chơi, sự kiện văn hoá, và 
chương trình liên quan đến giải trí thuộc mọi thể loại, qua mạng máy tính toàn cầu; truyền 
theo dòng nội dung là các đoạn viđêô qua mạng máy tính toàn cầu; phát âm thanh theo 
thuê bao qua mạng máy tính toàn cầu; phát âm thanh; phát âm thanh các từ được nói, âm 
nhạc, hoà nhạc, và chương trình rađiô, phát các đoạn viđêô đã ghi sẵn có nội dung âm 
nhạc và giải trí, chương trình truyền hình, phim điện ảnh, tin tức, thể thao, trò chơi, sự 
kiện văn hoá, và các chương trình liên quan đến giải trí thuộc mọi thể loại, qua mạng máy 
tính và các mạng thông tin liên lạc khác; truyền theo dòng nội dung âm thanh qua mạng 
máy tính toàn cầu; truyền theo phương thức điện từ các tệp tin âm thanh và viđêô qua 
mạng thông tin liên lạc; dịch vụ thông tin liên lạc, cụ thể là, so khớp những người sử dụng 
(matching users) để chuyển giao các bản ghi âm nhạc, viđêô và âm thanh qua mạng thông 
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tin liên lạc; cung cấp các bảng tin (thông báo) trực tuyến để truyền các tin nhắn giữa 
những người sử dụng máy tính quan tâm đến giải trí, âm nhạc, hoà nhạc, viđêô, rađiô, 
truyền hình, phim, tin tức, thể thao, trò chơi và các sự kiện văn hoá; cho thuê và thuê  
ngắn hạn và dài hạn thiết bị thông tin liên lạc và hộp thư điện tử; dịch vụ cung cấp tin tức 
điện tử qua kênh viễn thông hay các phương tiện thông tin liên lạc viễn thông; tư vấn 
thông tin liên lạc điện tử; dịch vụ tập hợp và phát bản fax, tin nhắn; truyền dữ liệu và 
thông tin bằng các phương tiện điện tử, máy tính, cáp, rađiô, máy điện báo ghi chữ, thư 
qua điện thoại (teleletter), thư điện tử, may fax, truyền hình, sóng cực ngắn (vi ba), tia 
lade, vệ tinh liên lạc hay các phương tiện liên lạc điện tử; truyền dữ liệu bằng thiết bị 
nghe-nhìn được điều khiển bởi thiết bị xử lý dữ liệu hay máy vi tính; dịch vụ thông tin, cố 
vấn và tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ trên; cung cấp thời gian truy cập viễn thông 
đến các trang web có nội dung là các tài liệu đa phương tiện; cung cấp truy cập viễn thông 
đến các cơ sở dữ liệu và các danh bạ qua các mạng thông tin liên lạc để lấy dữ liệu trong 
lĩnh vực âm nhạc, viđêô, phim, sách, truyền hình, trò chơi và thể thao; cung cấp cho người 
sử dụng thời gian truy cập viễn thông đến các mạng thông tin liên lạc điện tử với các 
phương tiện nhận dạng, định vị, tập hợp nhóm, phân phối, và quản lý dữ liệu và các đường 
kết nối tới một máy chủ, bộ xử lý máy tính và người sử dụng máy tính của bên thứ ba; 
phân phát và truyền âm thanh, viđêô, đa phương tiện, và nội dung quảng cáo đến các máy 
vi tính, điện thoại di động, máy chơi đa phương tiện, và các thiết bị kỹ thuật số di động 
khác; cung cấp truy cập internet tạm thời để sử dụng phần mềm trực tuyến không tải 
xuống được nhằm giúp cho người sử dụng lập trình âm thanh, hình ảnh, văn bản và nội 
dung đa phương tiện khác bao gồm nhạc, hòa nhạc, viđêô, rađiô, truyền hình, tin tức, thể 
thao, trò chơi, các sự kiện văn hóa, và các chương trình liên quan tới giải trí. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) với tính năng phần mềm máy 
tính; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) với tính năng phần mềm để sáng tác, 
tải, truyền, nhận, biên tập, trích đoạn, mã hóa, giải mã, trình bày, lưu và thiết lập văn bản, 
đồ họa, hình ảnh, và các ấn phẩm điện tử; các dịch vụ khoa học và công nghệ, và các dịch 
vụ nghiên cứu và thiết kế liên quan đến các dịch vụ trên; các dịch vụ nghiên cứu và phân 
tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn 
liên quan đến phần cứng và phần mềm máy tính; cho thuê thiết bị và dụng cụ phần cứng 
và phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn liên quan đến phần mềm nghe-nhìn và đa phương 
tiện; lập trình máy tính; dịch vụ tư vấn và hỗ trợ phát triển các hệ thống, cơ sở dữ liệu và 
ứng dụng máy tính; thiết kế đồ họa cho các trang web trên internet; thông tin liên quan tới 
phần cứng hoặc phần mềm máy tính được cung cấp trực tuyến từ một mạng máy tính toàn 
cầu hoặc internet; thiết kế và bảo trì các website; dịch vụ cho thuê máy chủ cho các 
website của người khác; cung cấp các công cụ tìm kiếm để thu thập dữ liệu từ các mạng 
truyền thông; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) với tính năng phần mềm để 
sử dụng cho dịch vụ thuê bao âm nhạc trực tuyến, phần mềm giúp người sử dụng có thể 
chơi và lập trình nhạc và âm thanh, hình ảnh, văn bản và các nội dung đa phương tiện liên 
quan tới giải trí, và phần mềm với tính năng ghi âm nhạc, tính năng âm thanh, hình ảnh, 
văn bản và nội dung đa phương tiện liên quan đến giải trí; cung cấp các công cụ tìm kiếm 
để thu thập dữ liệu trên mạng máy tính toàn cầu; các dịch vụ thông tin, tư vấn và cố vấn 
liên quan tới tất cả những dịch vụ nêu trên; điều hành các công cụ tìm kiếm; các dịch vụ 
hỗ trợ và tư vấn máy tính để quét thông tin vào ® a máy tính; tạo (cho người khác) mục 
lục các thông tin trực tuyến, các trang web và các tài nguyên khác có trên mạng máy tính 
toàn cầu; cung cấp truy cập tới mạng internet cho người sử dụng (nhà cung cấp dịch vụ); 
dịch vụ nối mạng xã hội. 
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(531) 4.5.3; A2.1.23; A2.3.23 
(591) Tím đậm, tím nhạt 
(731) Công ty cổ phần VINPEARL 

(VINPEARL JSC)   (VN) 
Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước gội đầu; sữa tắm; dầu xả; xà phòng, sữa rửa mặt, mỹ phẩm. 
 

Nhóm 16: Sách giới thiệu dịch vụ; bảng giá dịch vụ (bằng giấy hoặc bìa cát-tông); sách 
hướng dẫn; pa nô, áp phích và tờ rơi quảng cáo (ấn phẩm).  

 

Nhóm 24: Khăn tắm, khăn tập thể thao, khăn mặt, khăn lau tay, khăn chùi chân.  
 

Nhóm 25: Quần áo, quần áo để tập thể thao, áo choàng để tắm; giày dép và mũ nón.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quảng cáo thương mại, quảng cáo trưng bày giới thiệu hàng 
hóa, quảng cáo phi thương mại; đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng cáo bao gồm cả việc tạo 
ra và thực hiện mẫu quảng cáo trên mọi chất  liệu (ngoại trừ thiết kế); cho thuê biển quảng 
cáo; quảng cáo thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, dịch vụ mua bán các mặt 
hàng công nghiệp (máy điều khiển tự động), nông nghiệp (máy gặt hái, máy xén cỏ, máy 
tách hạt), xây dựng (vật liệu xây dựng bằng kim loại và phi kim loại), phương tiện vận tải, 
hàng điện tử (ti vi, loa đài), thiết bị tin học, hàng điện lạnh (tủ lạnh, điều hoà), hàng điện 
dân dụng (bàn là, nồi cơm điện), thiết bị tự động hóa (bộ điều khiển tự động, áp-tô-mát), 
thiết bị bảo vệ phòng chống trộm tự động, hàng nông sản (lúa gạo), lâm sản (gỗ) và thủy 
hải sản (tôm, cá), đại lý mua bán và ký gửi hàng hóa (cho tất cả các hàng hoá nói trên); tổ 
chức hội chợ, triển lãm thương mại; dịch vụ quan hệ công chúng, tổ chức sự kiện thương 
mại; kinh doanh thương mại điện tử (mua bán trên internet cho tất cả hàng hoá nói trên). 

 

Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ mua và bán 
bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản, tòa nhà căn hộ, văn phòng và khu mua sắm 
(bát động sản); dịch vụ thẩm định bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản, văn 
phòng, cửa hàng, gian hàng, quầy hàng và nhà ở, tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn 
pháp luật), đầu tư vốn; quỹ đầu tư, dịch vụ chào và bán cổ phiếu công ty ra công chúng.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ giặt là; xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ du lịch sinh thái; dịch vụ du lịch kết hợp với chơi gôn; 
dịch vụ lưu giữ hàng hóa trong kho hoặc trong tòa nhà để bảo quản hoặc bảo vệ, dịch vụ 
trông giữ xe ô tô, xe máy và xe đạp. 

 

Nhóm 40: Gia công hàng thủ công mỹ nghệ theo đơn đặt hàng.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi, giải trí cụ thể là bi-a, trò chơi điện tử, trò chơi dưới nước, trò 
chơi trên cạn, bơi lội, chơi gôn, dịch vụ cung cấp trang thiết bị chơi gôn, dịch vụ câu lạc 
bộ chơi gôn; dịch vụ dạy chơi gôn; dịch vụ cho thuê phòng hòa nhạc, nhà hát, trường quay 
và rạp chiếu phim; công viên vui chơi giải trí, công viên nước và dịch vụ vui chơi giải trí 
trong khu du lịch sinh thái. 
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát, dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng 
(resort), dịch vụ cho thuê hội trường hội nghị và phòng cưới. 

 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; phẫu thuật tạo hình; xăm môi, xăm mắt, chăm sóc phục hồi sức 
khỏe (spa), mát-xa làm đẹp; chăm sóc da mặt; vật lý trị liệu, làm tóc; cắt tóc; trang điểm; 
tắm hơi; tắm nắng, xoa bóp, nha khoa thẩm mỹ, làm móng. 

 
 

(210) 4-2010-26253 (220) 13.12.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) A25.3.3; 26.1.2; 1.15.23 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Xương Minh  (VN) 
Số 287A phố Huế, phường Phố Huế, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 12: Dây phanh, dây ga, dây côn (là bộ phận của xe đạp, xe máy).  
 
 

(210) 4-2010-26435 (220) 15.12.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.4; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
Thái Sơn  (VN) 
Nhà số 3, hẻm 7, ngách 170/45, phố Hoa 
Lâm, phường Đức Giang, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật tư, thiết bị máy thủy lực, máy khí nén, máy công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2010-26442 (220) 15.12.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.2; 26.11.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Nguyễn Kim   (VN) 
63-65 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 09: Máy ảnh; điện thoại bàn; điện thoại di động; máy tính xách tay; máy tính để bàn.  
 

Nhóm 35: Mua bán máy tính và linh phụ kiện của máy tính, điện thoại và linh phụ kiện 
của điện thoại, đồng hồ đo thời gian (đồng hồ đeo tay, đồng hồ để bàn, đồng hồ treo 
tường), máy ảnh và linh phụ kiện của máy ảnh, thiết bị viễn thông, máy vi tính; mua bán 
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xe máy, phương tiện vận tải; mua bán máy móc, thiết bị công nghiệp và dân dụng; mua 
bán vật liệu xây dựng và trang trí nội thất; mua bán mỹ phẩm, quần áo, giầy dép, túi xách, 
mũ (nón), kính đeo mắt; mua bán mặt hàng điện, hàng điện tử, hàng điện lạnh, hàng điện 
gia dụng cụ thể là: dây điện, bóng đèn, quạt, máy thu hình (ti vi), đầu máy đọc đĩa kỹ 
thuật số, máy vi tính, loa, tủ lạnh, máy lạnh, bếp ga, bếp từ, bếp điện, máy hút khói, máy 
giặt; tư vấn kế toán; quảng cáo; môi giới thương mại. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng, cụ thể là: dịch vụ chuyển tiền; dịch vụ rút tiền; dịch vụ 
thanh toán tiền nội địa và quốc tế; mua bán nhà ở; cho thuê nhà ở và nhà xưởng, văn 
phòng công ty tư vấn tài chính. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo hành và sửa chữa máy móc, máy điện thoại; máy tính (loại trừ 
phần mềm máy tính). 

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông bằng thiết bị máy tính đầu cuối; dịch vụ cung cấp kết nối 
viễn thông với mạng máy tính toàn cầu. 

 

Nhóm 41: Giải trí; cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính.  
 

Nhóm 42: Cho thuê máy tính để truy cập internet; bảo dưỡng phần mềm máy tính; thiết 
kế và cài đặt phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; tư vấn trong lĩnh vực phần 
cứng máy tính.  

 
 

(210) 4-2010-26960 (220) 21.12.2010 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần Kềm Nghĩa (VN)
10/20 Lạc Long Quân, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước sơn móng các loại, mỹ phẩm các loại, bột nổi kim tuyến (mỹ phẩm), chế 
phẩm bôi mi mắt (mascara), móng tay giả, lông mi giả.  

 
Nhóm 08: Kìm (kềm) cắt móng các loại, nhíp nhổ lông mày các loại, kéo tỉa lông mày, 
dụng cụ chấm bi (dùng để chấm hoa văn trên móng tay), dụng cụ sủi da, bộ dụng cụ cắt 
sửa móng tay, dụng cụ bấm móng giả, dao tỉa tóc, dao cạo râu các loại, dụng cụ bấm mi 
(dùng để bấm cong lông mi), dụng cụ chà gót (dùng để trà lớp chai sần ở gót chân).  

 

Nhóm 26: Kẹp tăm hoặc kẹp tóc.  
 
 

(210) 4-2010-26996 (220) 22.12.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.2; 26.13.25 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây 

(540) 
 

(731) Công ty TNHH công nghệ D.C
(VN) 
56 Nghĩa Thục, phường 5, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 07: Máy cắt (dùng để cắt sản phẩm bằng kim loại); máy khoan (dùng để khoan sản 
phẩm bằng kim loại); máy hoàn thiện sản phẩm (để đánh bóng, mài, gọt tỉa sản phẩm 
bằng kim loại); thiết bị cầm tay, không hoạt động bằng tay; máy tiện máy công cụ (dùng 
để tiện sản phẩm bằng kim loại); máy công cụ (để đánh bóng, mài, gọt tỉa sản phẩm bằng 
kim loại); máy cắt rãnh; máy công cụ (để tạo rãnh trang trí trên sản phẩm bằng kim loại); 
thiết bị và máy đánh bóng dùng trong gia đình dùng điện (để đánh bóng sản phẩm bằng 
kim loại). 

 
 

(210) 4-2010-27352 (220) 27.12.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.23; 26.4.9; A3.7.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư kinh 
tế Giang Minh  (VN) 
Số 234, đường Nguyễn Trãi, xã Trung 
Văn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; mũ; giày thể thao; đồ mặc cho trẻ sơ sinh (quần áo, giày dép, mũ, nón).  
 

Nhóm 28: Trò chơi điện tử tự động khi bỏ vào đó xu hay thẻ ( không dùng với máy thu 
hình); trò chơi và thiết bị trò chơi điện tử cầm tay ( không dùng với máy thu hình); thiết bị 
chơi trò chơi máy tính không vận hành khi bỏ xu vào và cũng không phải loại dùng với 
máy thu hình; trò chơi máy tính tương tác; trò chơi có nhạc và đồ chơi: đồ chơi kỹ năng 
hành động; đồ chơi đa năng dành cho trẻ em; ô tô đồ chơi; ngân hàng dạng đồ chơi.  

 
Nhóm 35: Đại lý ký gửi hàng hoá, dịch vụ siêu thị, cửa hàng trưng bày và giới thiệu sản 
phẩm cụ thể là: quần áo trẻ em, đồ chơi trẻ em, các loại xe dành cho trẻ em, đồ ăn dành 
cho trẻ em, đồ dùng dành cho trẻ em.  

 
 

(210) 4-2010-27596 (220) 29.12.2010 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Nhất Thành  (VN) 
182 phố Vọng, phường Phương Liệt, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình; tư vấn các dự án phát triển kinh tế-xã hội cho các 

đơn vị, ngành, địa phương cụ thể là: lập quy hoạch và tổng sơ đồ phát triển, lập báo cáo 
kinh tế kỹ thuật; thiết kế trang trí nội ngoại thất; dịch vụ đo lường xăng dầu và các nhiên 
liệu khác; dịch vụ kiểm định dung tích xăng dầu và các nhiên liệu khác.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế, phòng khám đa khoa, bệnh viện, chăm sóc sắc đẹp.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ, tư vấn trong lĩnh vực an ninh, hãng thám tử, dịch vụ bảo vệ ban 
đêm. 
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(210) 4-2010-27623 (220) 29.12.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.1 
(591) Xanh xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
xây lắp điện Thế Minh   (VN) 
763 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật tư - thiết bị điện: đèn, dây cáp, công tắc, ổ cắm, tủ bảng điện, ống 

nhựa, áp tô mát, rơ le; mua bán thiết bị chiếu sáng, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống 
thông gió, hệ thống truyền hình, hệ thống thông tin liên lạc nội bộ, hệ thống chống sét, hệ 
thống phát thanh; đại lý ký gửi hàng hóa: thiết bị điện, nước, điều hòa không khí, thông 
gió, truyền hình, thông tin liên lạc, chống sét, phát thanh, đèn chiếu sáng, hàng kim khí 
điện máy, cụ thể là: ti vi, tủ lạnh, máy giặt, máy nước nóng, máy lạnh, đầu đĩa DVD, đầu 
đĩa VCD, máy tính xách tay (laptop), điện thoại bàn, điện thoại di động; môi giới thương 
mại vật liệu thiết bị lắp đặt trong xây dựng: lavabô, bàn cầu, bồn tắm, vòi sen, gạch, cát, 
đá, xi-măng.  

 
Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa công trình dân dụng, công nghiệp; lắp đặt: hệ thống báo 
trộm, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống âm thanh, camera quan sát, hệ thống điện 
sau điện kế, hệ thống cấp thoát nước công trình dân dụng công nghiệp, hệ thống điều hòa 
không khí, hệ thống thông gió, hệ thống truyền hình, hệ thống thông tin liên lạc nội bộ, 
hệ thống chống sét, hệ thống phát thanh, tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 42: Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2010-27795 (220) 30.12.2010 
  (441) 26.09.2011 

  
(731) Công ty TNHH hàng dệt kim 

Nhân Hồng thành phố Thạch 
Sư (Shi Shi Shi Ren Hong Zhen 
Zhi Zhi Yi You Xian Gong Si)  
(CN) 
Số 1, khu công nghiệp Liên Trung, 
Kham Giang, thành phố Thạch Sư, tỉnh 
Phúc Kiến, Trung Quốc (No.1, 
Lianzhong GongYequ, HanJiang, Shishi, 
Fujian, China) 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo bằng vải da, quần áo, áo choàng, quần dài, áo vét, quần áo lông, quần 

áo trẻ em, quần áo thể thao, quần áo đan, áo phông, áo sơ mi, giày, giày thể thao. 
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(210) 4-2010-27796 (220) 30.12.2010 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH hàng dệt kim 
Nhân Hồng thành phố Thạch 
Sư (Shi Shi Shi Ren Hong Zhen 
Zhi Zhi Yi You Xian Gong Si) (CN)
Số 1, khu công nghiệp Liên Trung, 
Kham Giang, thành phố Thạch Sư, tỉnh 
Phúc Kiến, Trung Quốc (No.1, 
Lianzhong GongYequ, HanJiang, Shishi, 
Fujian, China) 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo bằng vải da, quần áo, áo choàng, quần dài, áo vét, quần áo lông, quần 
áo trẻ em, quần áo thể thao, quần áo đan, áo phông, áo sơ mi, giày, giày thể thao.  

 
 

(210) 4-2010-27797 (220) 30.12.2010 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH hàng dệt kim 
Nhân Hồng thành phố Thạch 
Sư (Shi Shi Shi Ren Hong Zhen 
Zhi Zhi Yi You Xian Gong Si) (CN)
Số 1, khu công nghiệp Liên Trung, 
Kham Giang, thành phố Thạch Sư, tỉnh 
Phúc Kiến, Trung Quốc (No.1, 
Lianzhong GongYequ, HanJiang, Shishi, 
Fujian, China) 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo bằng vải da, quần áo, áo choàng, quần dài, áo vét, quần áo lông, quần 
áo trẻ em, quần áo thể thao, quần áo đan, áo phông, áo sơ mi, giày, giày thể thao.  

 
 

(210) 4-2010-27798 (220) 30.12.2010 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.7.23; 2.7.13 
(731) Công ty TNHH hàng dệt kim 

Nhân Hồng thành phố Thạch 
Sư (Shi Shi Shi Ren Hong Zhen 
Zhi Zhi Yi You Xian Gong Si) (CN)
Số 1, khu công nghiệp Liên Trung, 
Kham Giang, thành phố Thạch Sư, tỉnh 
Phúc Kiến, Trung Quốc (No.1, 
Lianzhong GongYequ, HanJiang, Shishi, 
Fujian, China)  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo bằng vải da, quần áo, áo choàng, quần dài, áo vét, quần áo lông, quần 
áo trẻ em, quần áo thể thao, quần áo đan, áo phông, áo sơ mi, giày, giày thể thao.  

 
 

(210) 4-2010-27799 (220) 30.12.2010 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH hàng dệt kim 
Nhân Hồng thành phố Thạch 
Sư (Shi Shi Shi Ren Hong Zhen 
Zhi Zhi Yi You Xian Gong Si) (CN)
Số 1, khu công nghiệp Liên Trung, 
Kham Giang, thành phố Thạch Sư, tỉnh 
Phúc Kiến, Trung Quốc (No.1, 
Lianzhong GongYequ, HanJiang, Shishi, 
Fujian, China)  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo bằng vải da, quần áo, áo choàng, quần dài, áo vét, quần áo lông, quần 
áo trẻ em, quần áo thể thao, quần áo đan, áo phông, áo sơ mi, giày, giày thể thao.  

 
 

(210) 4-2011-00262 (220) 07.01.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.2; 25.7.17 
(591) Trắng, ghi, đỏ, xám 
(731) Tổng công ty cổ phần thiết bị 

điện Việt Nam  (VN) 
52 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 07: Động cơ điện (không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ). 
 

Nhóm 09: Thiết bị đo đếm điện một pha hoặc ba pha; máy biến thế; dây cáp điện; cầu dao 
điện, công tắc điện, ổ cắm điện, áp-tô-mat, bộ khởi động từ (thiết bị điện); bản điện, cụ 
thể là: tủ bảng điện (thiết bị điện).  

 

Nhóm 11: Thiết bị điện chiếu sáng; đèn chiếu sáng các loại; bóng đèn; máng đèn.  
 

Nhóm 12: Động cơ điện (dùng cho phương tiện giao thông đường bộ).  
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư, phụ tùng điện công nghiệp và dân 
dụng: tủ điện trung thế, tủ điện hạ thế, trạm kiosk hợp bộ, máy phát điện, bơm điện, máy 
biến áp 1 pha, máy biến áp 3 pha, máy biến áp hợp bộ, dây điện dân dụng, dây và cáp 
điện lực, cáp trung thế, dây cáp vặn xoắn, cáp chống cháy, dây điện từ, cáp điều khiển, 
cáp chống thấm, áp-tô-mat công nghiệp, cầu giao cách ly, khởi động từ, bảng điện, chấn 
lưu cao áp, động cơ điện, thiết bị đo điện. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ mua bán (kinh doanh) bất động sản; cho thuê văn phòng, căn hộ cao cấp.  
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Nhóm 37: Dịch vụ thi công, lắp đặt và sửa chữa các thiết bị đo đếm điện một pha hoặc ba 
pha, công trình xây lắp điện, công trình dân dụng và công nghiệp khác. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; lữ hành nội địa và quốc tế. 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế công trình điện, công trình xây lắp điện, công trình dân dụng và 
công nghiệp khác. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng phục vụ ăn uống.  

 
 

(210) 4-2011-00274 (220) 07.01.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Đỗ Văn Tuấn   (VN) 
Tổ 4, phường Thượng Thanh, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Vữa dùng cho xây dựng cụ thể gồm: vữa keo trét mạch gạch, vữa keo dán gạch, 
vữa xây, vữa trát, vữa trang trí, vữa sửa chữa; vữa phủ sàn 

 
 

(210) 4-2011-01495 (220) 24.01.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) WILDE CORPORATION S/A   (UY) 
Rua Colonia 993 - Piso 3, Montevideo, 
Uruguay  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 09: Kính mắt, kính râm, gọng kính, hộp kính, hộp để đựng kính. 
 

Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay, móc khóa bằng đồ trang sức rẻ tiền và đồ nữ trang giả. 
 

Nhóm 18: Sản phẩm da cụ thể là: túi xách, ví, va li. 
 

Nhóm 25: Giấy (thời trang), bốt hoặc giày cao cổ (trang phục), thắt lưng (trang phục), 
găng tay (quần áo). 

 
 

(210) 4-2011-01501 (220) 24.01.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 4.5.1; A5.7.23; 5.7.14 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, hồng, đen, trắng, 

đỏ 
(731) SUN JIAN  (CN) 

3 hao, an yi dong lu, Bao ying xian, 
yangzhou shi, Jiangsu sheng, China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 29: Thực phẩm sấy khô: ô mai; hoa quả sấy dẻo. 
 
 

(210) 4-2011-01566 (220) 25.01.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.9; 26.7.25; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên xi măng 
Vicem Tam Điệp   (VN) 
Số 27, đường Chi Lăng, xã Quang Sơn, 
thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 19: Clanhke, xi măng poóc lăng các loại, vật liệu xây dựng phi kim loại khác.  

 
 

(210) 4-2011-02143 (220) 09.02.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(731) Công ty TNHH thế giới Vi ta 

min  (VN) 
88 đường 102 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dùng 

cho trẻ nhỏ (trẻ sơ sinh).  
 
 

(210) 4-2011-02144 (220) 09.02.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh, đỏ 
(731) Công ty TNHH thế giới Vi ta 

min  (VN) 
88 đường 102 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dùng 

cho trẻ nhỏ (trẻ sơ sinh); nước uống có chứa vitamin (dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai; đồ uống không chứa cồn; nước uống tăng lực 
(không dùng cho mục đích y tế); nước uống có chứa vitamin (không dùng cho mục đích y 
tế); xi rô dùng cho đồ uống; nước ép trái cây dùng làm đồ uống (không chứa cồn).  
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(210) 4-2011-02158 (220) 09.02.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) LUTRON ELECTRONICS CO., INC.  
(US) 
7200 Suter Road, Coopersburg, 
Pennsylvania 18036, United States of 
America  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 07: Bộ truyền động dùng cho bộ đồ cửa sổ, cho thanh treo mành rèm (suốt rèm) và 

màn hình máy chiếu.  
 

Nhóm 09: Thiết bị điện điều chỉnh ánh sáng, cụ thể là bộ điều chỉnh ánh sáng, bộ ngắt 
điện và phụ kiện đi kèm, cụ thể là bản gối tường, ổ cắm điện, ổ cắm dây điện thoại, ổ cắm 
dây cáp điện, nút bấm thay thế làm bằng chất dẻo, và bộ nối điện, bộ điều chỉnh ánh sáng 
của đèn, mô đun điều chỉnh ánh sáng, thiết bị điều khiển từ xa và phụ kiện đi kèm, cụ thể 
là dây (để nối thiết bị điều khiển từ xa vào một đồ vật cố định) và bao chuyên dụng để 
đựng điều khiển từ xa, bảng điều khiển chính, thiết bị truyền phát tín hiệu hồng ngoại, 
thiết bị thu nhận tín hiệu hồng ngoại, giao diện tiếp nối cụ thể là giao diện dùng cho bộ 
ngắt điện, giao diện dùng cho thiết bị chịu tải giảm sáng của đèn sợi đốt, của đèn tương 
thích với điện áp từ thấp, điện áp điện tử thấp, đèn huỳnh quang, đèn tương thích với điện 
áp từ cao, của bộ đồ cửa sổ và thiết bị tự động cuốn hay mở màn hình máy chiếu; màn 
hình điều khiển trung tâm, cụ thể là giắc cắm chuẩn RS 232, giao diện hộp công tắc khép 
kín, giao diện hẹn giờ và có thể tự lập trình và cổng hồng ngoại, giao diện điện thoại (cho 
phép kết nối cùng lúc nhiều đường dây điện thoại) và thiết bị ghép nối tương thích với 
điện áp từ 0 đến 10 vol; bộ cảm biến hiện diện, bộ cảm biến ánh sáng tự nhiên, bộ cảm 
biến quang, bộ cảm biến phân chia hồng ngoại, thiết bị  điều khiển giảm độ sáng, bộ tăng 
áp, cuộn dây giảm nhiễu điện từ (LDC), bộ điều khiển, máy biến thế, cáp điện hạ áp, cầu 
nối hệ thống dùng trong hệ thống tín hiệu gồm nhiều kênh tín hiệu và thiết bị điều khiển 
có bộ đếm giờ, bộ chuyển tiếp tín hiệu (thu và phát tín hiệu liên kết giữa các thiết bị điện 
trong cùng hệ thống), bộ chuyển đổi cảm ứng hồng ngoại bao gồm bộ phát tín hiệu hồng 
ngoại, khối- liên kết, bộ thu nhận và chuyển tiếp tín hiệu hồng ngoại, bộ xử lý, bảng phím 
điều khiển, bảng gắn cầu chì, mô dun cung cấp điện, bộ tích hợp, vỏ cho các thiết bị điều 
chỉnh ánh sáng, bảng nối dây (bảng để cắm dây nối vào thiết bị điện), bộ nguồn điện, 
bảng điều chỉnh độ sáng, bảng ngắt mạch, rơ -le ngắt điện, phím ngắt mạch, bảng điều 
khiển hoạt động của bộ xử lý, bộ lập trình cầm tay (dùng để thiết lập lại độ sáng đã cài đặt 
trong từng khu vực) và giắc của nó, bộ kết nối giúp kết nối thiết bị khác với cổng vào của 
máy tính, bảng mạch mở rộng; bảng điều khiển, giao diện điều khiển ánh sáng dùng cho 
sân khấu, ổ cắm điện cho bảng điều khiển ánh sáng sân khấu, mô đun ngắt mạch, mô đun 
điều khiển động cơ, bảng định tuyến, bộ điều hợp giao diện, giắc chuyển đổi dùng cho bộ 
lập trình, bộ khuyếch đại kết nối dùng cho bảng điều chỉnh độ sáng gắn vào tường trong 
hệ thống cảm biến hiện diện, chấn lưu đèn huỳnh quang, mô đun chấn lưu đèn huỳnh 
quang, bộ điều khiển tốc độ của quạt, bộ điều khiển hệ thống cửa sổ và màn hình máy 
chiếu cụ thể là bàn phím, bản nhập liệu tiếp xúc kín, thiết bị điều khiển từ xa cho bộ 
nguồn, máy biến thế, bảng điều khiển máy biến thế, máy thu tín hiệu và thiết bị tích hợp 
giao tiếp giữa các hệ thống trong công trình xây dựng; phần mềm máy tính để thiết kế, 
tích hợp, lắp đặt và bảo trì hệ thống chiếu sáng và hệ thống bộ cửa sổ; hệ thống rèm cửa 
sổ, bao gồm thiết bị điều khiển từ xa, bảng phím điều khiển, bảng gắn cầu chì, máy biến 
áp, bảng điều khiển máy biến áp, máy thu nhận tín hiệu, nguồn điện. 
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Nhóm 20:  bộ thanh treo rèm cụ thể là thanh treo mành rèm (suốt rèm), ống cuộn mành 
rèm, giá đỡ thanh treo rèm gắn tường, thanh máng trên và thanh máng bên của bộ đồ cửa 
sổ được bán cùng nhau như một bộ và bán riêng biệt.    

 

Nhóm 24: bộ đồ cửa sổ, cụ thể là mành rèm cuốn, mành rèm xếp nếp, mành rèm kiểu rô 
măng (xếp lớn); 

 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa thiết bị điều chỉnh ánh sáng và thiết bị điều khiển 
bộ đồ cửa sổ; dịch vụ ứng dụng các kiến thức khoa học vào việc thiết kế, lắp đặt và bảo trì 
hệ thống, điều chỉnh ánh sáng và hệ thống điều khiển bộ đồ cửa sổ; 

 

Nhóm 42: Thiết kế hệ thống điều chỉnh ánh sáng và hệ thống bộ đồ cửa sổ cho các tòa 
nhà; phát triển phần máy tính để thiết kế hệ thống điều chỉnh ánh sáng và điều khiển bộ 
đồ cửa sổ.  

 
 

(210) 4-2011-02159 (220) 09.02.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.3.1; 26.1.1; A5.5.20 
(731) LUTRON ELECTRONICS CO., INC. (US) 

7200 Suter Road, Coopersburg, 
Pennsylvania 18036, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 07: Bộ truyền động dùng cho bộ đồ cửa sổ, cho thanh treo mành rèm (suốt rèm) và 
màn hình máy chiếu.  

 

Nhóm 09: Thiết bị điện điều chỉnh ánh sáng, cụ thể là bộ điều chỉnh ánh sáng, bộ ngắt 
điện và phụ kiện đi kèm, cụ thể là bản gối tường, ổ cắm điện, ổ cắm dây điện thoại, ổ cắm 
dây cáp điện, nút bấm thay thế làm bằng chất dẻo, và bộ nối điện, bộ điều chỉnh ánh sáng 
của đèn, mô đun điều chỉnh ánh sáng, thiết bị điều khiển từ xa và phụ kiện đi kèm, cụ thể 
là dây (để nối thiết bị điều khiển từ xa vào một đồ vật cố định) và bao chuyên dụng để 
đựng điều khiển từ xa, bảng điều khiển chính, thiết bị truyền phát tín hiệu hồng ngoại, 
thiết bị thu nhận tín hiệu hồng ngoại, giao diện tiếp nối cụ thể là giao diện dùng cho bộ 
ngắt điện, giao diện dùng cho thiết bị chịu tải giảm sáng của đèn sợi đốt, của đèn tương 
thích với điện áp từ thấp, điện áp điện tử thấp, đèn huỳnh quang, đèn tương thích với điện 
áp từ cao, của bộ đồ cửa sổ và thiết bị tự động cuốn hay mở màn hình máy chiếu; màn 
hình điều khiển trung tâm, cụ thể là giắc cắm chuẩn RS 232, giao diện hộp công tắc khép 
kín, giao diện hẹn giờ và có thể tự lập trình và cổng hồng ngoại, giao diện điện thoại (cho 
phép kết nối cùng lúc nhiều đường dây điện thoại) và thiết bị ghép nối tương thích với 
điện áp từ 0 đến 10 vol; bộ cảm biến hiện diện, bộ cảm biến ánh sáng tự nhiên, bộ cảm 
biến quang, bộ cảm biến phân chia hồng ngoại, thiết bị điều khiển giảm độ sáng, bộ tăng 
áp, cuộn đây giảm nhiễu điện từ (LDC), bộ điều khiển, máy biến thế, cáp điện hạ áp, cầu 
nối hệ thống dùng trong hệ thống tín hiệu gồm nhiều kênh tín hiệu và thiết bị điều khiển 
có bộ đếm giờ, bộ chuyển tiếp tín hiệu (thu và phát tín hiệu liên kết giữa các thiết bị điện 
trong cùng hệ thống), bộ chuyển đổi cảm ứng hồng ngoại bao gồm bộ phát tín hiệu hồng 
ngoại, khối liên kết, bộ thu nhận và chuyển tiếp tín hiệu hồng ngoại, bộ xử lý, bảng phím 
điều khiển, bảng gắn cầu chì, mô đun cung cấp điện, bộ tích hợp, vỏ cho các thiết bị điều 
chỉnh ánh sáng, bảng nối dây (bảng để cắm dây nối vào thiết bị điện), bộ nguồn điện, 
bảng điều chỉnh độ sáng, bảng ngắt mạch, rơ-le ngắt điện, phím ngắt mạch, bảng điều 
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khiển hoạt động của bộ xử lý, bộ lập trình cầm tay (dùng để thiết lập lại độ sáng đã cài đặt 
trong từng khu vực) và giắc của nó, bộ kết nối giúp kết nối thiết bị khác với cổng vào của 
máy tính, bảng mạch mở rộng; bảng điều khiển, giao diện điều khiển ánh sáng dùng cho 
sân khấu, ổ cắm điện cho bảng điều khiển ánh sáng sân khấu, mô đun ngắt mạch, mô đun 
điều khiển động cơ, bảng định tuyến, bộ điều hợp giao diện, giắc chuyển đổi dùng cho bộ 
lập trình, bộ khuyếch đại kết nối dùng cho bảng điều chỉnh độ sáng gắn vào tường trong 
hệ thống cảm biến hiện diện, chấn lưu đèn huỳnh quang, mô đun chấn lưu đèn huỳnh 
quang, bộ điều khiển tốc độ của quạt, bộ điều khiển hệ thống cửa sổ và màn hình máy 
chiếu cụ thể là bàn phím, bản nhập liệu tiếp xúc kín, thiết bị điều khiển từ xa cho bộ 
nguồn, máy biến thế, bảng điều khiển máy biến thế, máy thu tín hiệu và thiết bị tích hợp 
giao tiếp giữa các hệ thống trong công trình xây dựng; phần mềm máy tính để thiết kế, 
tích hợp, lắp đặt và bảo trì hệ thống chiếu sáng và hệ thống bộ cửa sổ; hệ thống rèm cửa 
sổ, bao gồm thiết bị điều khiển từ xa, bảng phím điều khiển, bảng gắn cầu chì, máy biến 
áp, bảng điều khiển máy biến áp, máy thu nhận tín hiệu, nguồn điện 

 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng. 

 
Nhóm 20: bộ thanh treo rèm cụ thể là thanh treo mành rèm (suốt rèm), ống cuốn mành 
rèm, giá đỡ thanh treo rèm gắn tường, thanh máng trên và thanh máng bên của bộ đồ cửa 
sổ được ban cùng nhau như một bộ và bán riêng biệt.  

 
Nhóm 24: bộ đồ cửa sổ, cụ thể là mành rèm cuốn, mành rèm xếp nếp, mành rèm kiểu rô 
măng (xếp lớn); 

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa thiết bị điều chỉnh ánh sáng và thiết bị điều khiển 
bộ đồ cửa sổ, dịch vụ ứng dụng các kiến thức khoa học vào việc thiết kế, lắp đặt và bảo trì 
hệ thống, điều chỉnh ánh sáng và hệ thống điều khiển bộ đồ cửa sổ; 

 
Nhóm 42: Thiết kế hệ thống điều chỉnh ánh sáng và hệ thống bộ đồ cửa sổ cho các tòa 
nhà;  phát triển phần máy tính để thiết kế hệ thống điều chỉnh ánh sáng và điều khiển bộ 
đồ cửa sổ.  

 
 

(210) 4-2011-02250 (220) 11.02.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) MAUSER-WERKE GMBH   (DE) 
Schildgesstrasse 71-163, 50321 Bruhl, 
Germany  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm bằng kim loại nằm trong nhóm này, cụ thể là vật chứa bằng kim 
loại, đặc biệt là vật chứa đóng gói công nghiệp, chẳng hạn như các công ten nơ, hộp, lon, 
vật chứa mở từ phía trên để chứa và vận chuyển bằng kim loại; thùng chứa bằng kim loại; 
vật chứa có dạng cái xô bằng kim loại; thùng phuy kim loại; thùng hình ống bằng thép; 
thùng kim loại hình ống có nắp; thùng hình ống bằng thép không gỉ; thùng hình ống mạ 
kẽm; thùng hình ống bằng kim loại được sơn; thùng hình ống bằng kim loại được tạo 
màu; thùng phuy kim loại có nắp; thùng phuy kim loại có nút mở; thùng hình ống bằng 
kim loại mở ở trên có nắp tháo ra được; vật chứa bằng kim loại có nắp bằng nhựa; công-
ten-nơ kim loại gắn liền với đế và khung bằng kim loại; công-ten-nơ kim loại có đế nâng 
bằng thép; bể chứa bằng kim loại; để nâng để vận chuyển bằng kim loại; vật chèn bằng 
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kim loại mỏng dạng tấm để sử dụng như là tấm lót cho vật chứa; phụ kiện bằng kim loại, 
cụ thể là nắp, vòng kẹp, nắp bắt vít, nút bắt vít, nắp bịt đầu, nút thùng, van giảm áp trong 
vật chứa bằng kim loại , vòi khóa cho thùng.  

 
Nhóm 40: Tái chế, cụ thể là tái sử dụng các vật chứa đã được tái xử lý, chẳng hạn như hạt 
nhựa và mảnh kim loại đã sử dụng trong đóng gói công nghiệp để sản xuất vật chứa đóng 
gói công nghiệp mới bằng nhựa hoặc kim loại; tái xử lý và khôi phục vật chứa đóng gói 
công nghiệp đã sử dụng được làm từ kim loại và/hoặc nhựa.  

 
 

(210) 4-2011-02432 (220) 16.02.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 5.7.3; 15.7.1; 26.3.23; 26.1.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh nhạt, xanh lá cây 

nhạt, xanh lá cây đậm, vàng tươi, trắng 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nông nghiệp & 
dịch vụ An Châu  (VN) 
Tổ 42, ấp Hòa Long 1, thị Trấn An Châu, 
huyện Châu Thành, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 31: Lúa giống. 

 
 

(210) 4-2011-02470 (220) 16.02.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A3.9.24; 21.3.9; A3.9.2; 21.3.10 
(591) Vàng, đen, trắng, hồng, đỏ, xanh nước 

biển, xanh lá cây 
(731) SociÐtÐ des Produits NestlÐ 

S.A.   (NL) 
1800 Vevey, Switzerland  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chất chiết xuất từ cà phê; chế phẩm có cà phê là thành phần chủ yếu; 

đồ uống có cà phê là thành phần chủ yếu; cà phê ướp lạnh; chất thay thế cà phê; chiết xuất 
từ chất thay thế cà phê, chế phẩm có chất thay thế cà phê là thành phần chủ yếu; đồ uống 
có chất thay thế cho cà phê là thành phần chủ yếu; chất thay thế cà phê làm từ rễ cây rau 
diếp xoăn; trà; chất chiết ra từ trà; chế phẩm có trà là thành phần chủ yếu; đồ uống có trà 
là thành phần chủ yếu; trà ướp lạnh; chế phẩm có thành phần mạch nha là chủ yếu; ca 
cao; chế phẩm có ca cao là thành phần chủ yếu; đồ uống có ca cao là thành phần chủ yếu; 
sô-cô-la; sản phẩm sô-cô-la; chế phẩm có sô- cô la là thành phần chủ yếu; đồ uống có sô-
cô-la là thành phần chủ yếu; bánh kẹo; kẹo; kẹo hoa quả; kẹo ngọt; đường; kẹo cao-su 
(không dùng trong ngành y); chất/viên làm ngọt tự nhiên; sản phẩm bánh mì; bánh mì; 
nấm men/men (bia); bánh nướng; bánh quy dạng tròn; bánh ngọt; bánh quy; bánh xốp; 
kẹo bơ cứng; bánh pút-đinh; kem lạnh; nước đá thực phẩm; nước hoa quả loãng (dạng đá); 
bánh kẹo dạng đông lạnh; bánh ngọt dạng đông lạnh; đá thực phẩm dạng xốp; sữa chua 
đông lạnh; chất liên kết dùng để làm kem lạnh và/hoặc nước đá thực phẩm và/ hoặc nước 
hoa quả loãng và/hoặc bánh kẹo dạng đông lạnh và/hoặc bánh ngọt đông lạnh và/hoặc đá 
dạng xốp và/hoặc sữa chua đông lạnh; mật ong; chất thay thế cho mật ong; sản phẩm ngũ 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
706 

cốc (đã qua chế biến) dùng cho bữa sáng; món ăn điểm tâm (làm từ ngũ cốc và hoa quả); 
hạt ngô loại dẹt ăn liền; bánh làm từ ngũ cốc dạng thanh; đồ ăn làm từ ngũ cốc dạng ăn 
liền; chế phẩm làm từ ngũ cốc; gạo; mỳ ống; mỳ sợi; thực phẩm có thành phần chủ yếu là 
gạo, bột mì hoặc ngũ cốc ở dạng có thể ăn ngay; bánh pi-za; bánh san-uých; hỗn hợp gồm 
bột dinh dưỡng dạng nhão và bột đã nhào sẵn có thể nấu luôn; nước xốt (gia vị); nước xốt 
đậu tương; nước xốt cà chua; sản phẩm hương liệu hoặc gia vị dùng cho thức ăn; gia vị 
dùng cho thực phẩm; đồ gia vị; nước xốt để trộn xa lát; nước xốt ma-ô-ne; mù tạc; giấm.  

 
 

(210) 4-2011-02537 (220) 17.02.2011 
  (441) 26.09.2011 
(300) 85/109,761 17.08.2010 US 

(731) MIQ LOGISTICS, LLC   (US) 
5200 West 110th Street, Overland Park, 
Kansas 66211, USA  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý các đơn hàng; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn tổ 
chức kinh doanh; dịch vụ hỗ trợ quản lý kinh doanh; đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ thu 
mua hàng cho các công ty khác. 

 

Nhóm 39: Tư vấn về  phân phối sản phẩm, quản lý hoạt động phân phối, lưu thông hàng 
hóa, lưu giữ hàng hóa đang lưu thông, chuỗi cung ứng tuần hoàn trong phân phối sản 
phẩm, và hệ thống phân phối và giải pháp phân phối, tất cả các dịch vụ này liên quan đến 
hoạt động vận chuyển, vận tải hàng hoá; quản lý lưu thông (vận chuyển) hàng hóa; dự báo 
về nguồn cung và nhu cầu  vận tải hàng hóa; cung cấp dịch vụ phân phối (vận tải) sản 
phẩm cho các công ty khác; dịch vụ vận chuyển trong lưu thông hàng hóa; dịch vụ sắp 
xếp, lập kế hoạch và lên chương trình vận chuyển hàng hóa cho các công ty khác; dịch vụ 
giám sát và theo dõi các thùng hàng quá cảnh qua máy tính; dịch vụ quản lý và cung cấp 
thông tin liên quan đến giao nhận và vận tải hàng hóa; giám sát và theo dõi việc xếp hàng 
lên tàu; dịch vụ giám sát các thông tin về việc chuyên chở hàng hóa bằng điện tử cho các 
công ty khác; dịch vụ theo dõi, định vị và giám sát quá trình vận tải của các xe cộ mặt đất, 
tàu thủy và phương tiện hàng không; dịch vụ thông quan hàng hóa; sắp xếp việc bốc xếp, 
giao phát, lưu kho và vận chuyển tài liệu, kiện hàng, thùng hàng và bưu kiện thông qua 
các phương tiện vận tải đường bộ và trên không; vận chuyển hàng hóa; cất giữ hàng hóa 
(kho bãi); vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy; chuyển tiếp hàng hóa; đóng gói hàng 
hóa; môi giới vận chuyển.  

 
 

(210) 4-2011-02543 (220) 17.02.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.2; 26.4.7; A26.11.12 
(591) Xanh tím than, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Văn Hoà   (VN) 
73 Nguyễn Văn Cừ, phường An Hoà, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ mua bán vật liệu xây dựng, mua bán trần thạch cao, 
mua bán đồ trang trí nội, ngoại thất, mua bán kính cường lực (chịu lực), mua bán nhôm 
nguyên liệu.  

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, nhà ở; san lấp, 
chuẩn bị mặt bằng cho công trình xây dựng; lắp đặt thiết bị điện, nước cho các công trình 
xây dựng; trang trí các công trình xây dựng, tất cả các dịch vụ đều thuộc nhóm này.  

 
 

(210) 4-2011-02805 (220) 23.02.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Nguyễn Bá Cường   (VN) 
73/13 Huỳnh Văn Bánh, phường 17, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính.  
 

Nhóm 35: Mua bán: trang thiết bị và phụ kiện máy tính, người máy (rô bốt), ti vi, tủ lạnh, 
máy ghi âm-ghi hình, máy nghe băng đĩa, lò vi sóng, bếp điện, bếp từ, máy lạnh, bình 
nóng lạnh (thiết bị cung cấp nước), kim từ điển, máy tính tay, đồng hồ điện tử.  

 
Nhóm 36: Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất máy vi tính, người máy (rô-bốt), trang thiết 
bị và phụ kiện máy tính, hàng điện tử, sản phẩm cơ khí chế tạo chính xác. 

 

Nhóm 37: Xây dựng dân dụng và công nghiệp.  
 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm; chuyển giao công nghệ; tư vấn giải pháp ứng dụng mạng.  
 
 

(210) 4-2011-03026 (220) 25.02.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 25.5.25; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu rau quả Minh Vân   (VN) 
135A đường Pasteur, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm, nông lâm sản nguyên liệu, động vật sống, gạo, đồ uống.  
 
 

(210) 4-2011-03091 (220) 28.02.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ACC Việt Nam  
(VN) 
Lô A1, A11, A12 cụm Công nghiệp vừa 
và nhỏ Diên Phú, xã Diên Phú, huyện 
Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 29: Thực phẩm bổ xung chất dinh dưỡng có nguồn gốc từ động vật; thạch rau câu; 
tổ yến đã chế biến; sữa.  

 
Nhóm 30: Bánh kẹo dạng thạch.  

 
 

(210) 4-2011-03092 (220) 28.02.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ACC Việt Nam  
(VN) 
Lô A1, A11, A12 Cụm công nghiệp vừa 
và nhỏ Diên Phú, xã Diên Phú, huyện 
Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 29: Thạch rau câu; tổ yến đã chế biến; sữa.   
 

Nhóm 30: Bánh kẹo dạng thạch.  
 
 

(210) 4-2011-03094 (220) 28.02.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ACC Việt Nam  
(VN) 
Lô A1, A11, A12 Cụm Công nghiệp vừa 
và nhỏ Diên Phú, xã Diên Phú, huyện 
Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa   

 

(511)   Nhóm 29: Thạch rau câu; tổ yến đã chế biến; sữa.   
 

Nhóm 30: Bánh kẹo dạng thạch.  
 

(210) 4-2011-03095 (220) 28.02.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ACC Việt Nam  
(VN) 
Lô A1, A11, A12 Cụm Công nghiệp vừa 
và nhỏ Diên Phú, xã Diên Phú, huyện 
Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa   

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong mục đích y tế).  
 

Nhóm 29: Thạch rau câu; tổ yến đã chế biến; sữa.  
 

Nhóm 30: Bánh kẹo dạng thạch.  
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(210) 4-2011-03096 (220) 28.02.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ACC Việt Nam  
(VN) 
Lô A1, A11, A12 Cụm Công nghiệp vừa 
và nhỏ Diên Phú, xã Diên Phú, huyện 
Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa   

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 29: Thực phẩm bổ xung chất dinh dưỡng có nguồn gốc từ động vật; thạch rau câu; 
tổ yến đã chế biến; sữa.  

 

Nhóm 30: Bánh kẹo dạng thạch.  
 
 

(210) 4-2011-03139 (220) 28.02.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.11.3 
(731) BEYERDYNAMIC GMBH & CO. KG  

(DE) 
Theresienstrasser 8, 74072 Heilbronn, 
Germany  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị để ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh và hình ảnh; micrô (ống phóng 
thanh) có dạng thiết bị để ghi, nhận âm thanh và truyền âm thanh; micrô (ống phóng 
thanh) không dây; ống nghe (thiết bị thu phát âm thanh); thiết bị kết hợp ống nghe và ống 
phóng thanh; thiết bị thu- phát âm thanh hình ảnh phục vụ hội nghị; thiết bị thông dịch (là 
một hệ thống gồm các thiết bị điện tử thu phát, trộn, lọc âm thanh và thông dịch một ngôn 
ngữ này sang ngôn ngữ khác (tự động nhờ phần mềm máy tính hoặc thông dịch viên)); 
thiết bị hướng dẫn khách tham quan (gồm các thiết bị thu phát âm thanh  loại nhỏ dạng 
như điện thoại nội bộ) ; bộ trộn âm thanh; phần mềm ghi âm dành cho hội thảo.  

 
 

(210) 4-2011-03270 (220) 01.03.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần tiếp vận 
quốc tế SAFWAY   (VN) 
Phòng 3.2, nhà A4, Làng Quốc Tế Thăng 
Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách; dịch vụ kho bãi và phân phát hàng 
hóa; dịch vụ giao nhận hàng hóa; dịch vụ môi giới hàng hải.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
710 

(210) 4-2011-03363 (220) 02.03.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, đen 
(731) RANDY GENE DOBSON   (US) 

9581 Rd 12NE Mose Lake WA 98837, 
United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo ngoài trời; quản lý kinh doanh công việc biểu diễn cua nghệ sĩ; dịch 
vụ tìm kiếm nguồn tài trợ cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo, quảng cáo tiếp thị 
dịch vụ quản lý ca sỹ, nhạc sỹ, diễn viên, người mẫu, môi giới công việc cho người mẫu; 
dịch vụ tổ chức người mẫu cho các chương trình quảng cáo. 

 
Nhóm 41: Tổ chức cuộc thi sắc đẹp, tổ chức trình diễn (dịch vụ ông bầu), trình diễn (biểu 
diễn trực tiếp), tổ chức sự kiện, buổi biểu diễn; tổ chức hội nghị không nhằm mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo (nhằm mục đích thể thao, văn hoá, giải trí); tổ chức hội thảo, 
dịch vụ cung ứng người mẫu cho các chương trình giải trí lành mạnh, các buổi biểu diễn 
thời trang; tổ chức buổi trình diễn thời trang, đào tạo, tuyển chọn và cung ứng diễn viên, 
người mẫu; dịch vụ giải trí; nhiếp ảnh, nghệ thuật nhiếp ảnh, dạy nghề nhiếp ảnh, sản xuất 
phim; dịch vụ phòng thu, dịch vụ dàn dựng băng video. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế quần áo thể thao.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn hình tượng cụ thể là tư vấn về cách ăn mặc và tư vấn cách giao 
tiếp; dịch vụ dại diện người mẫu, diễn viên, nghệ sĩ, ca sĩ trong việc trả lời phỏng vấn báo 
trí, ký kết hợp đồng, gặp gỡ người hâm mộ.  

 
 

(210) 4-2011-03474 (220) 03.03.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) TRIPADVISOR LLC   (US) 
141 Needham Street, Newton, 
Massachussets 02464, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ so sánh giá cả trong lĩnh vực du lịch và nhà trọ cho người tiêu dùng 
trong việc xác định chi phí vận chuyển và chỗ ở bằng điện tử thông qua mạng máy tính và 
mạng thông tin toàn cầu.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ bảng thông báo điện tử nhằm cung cấp bảng thông báo điển tử trực 
tuyến để truyền tin và đa phương tiện trong lĩnh vực du lịch giữa những người sử dụng 
máy vi tính (dịch vụ viễn thông). 

 

Nhóm 39: Dịch vụ thông tin du lịch; cung cấp trực tuyến cơ sở dữ liệu máy tính trong lĩnh 
vực dịch vụ thông tin du lịch; cung cấp các bài đánh giá về các nhà cung cấp dịch vụ du 
lịch, điểm du lịch, các cuộc du lịch và các điểm tham quan địa phương thông qua mạng 
máy tính và mạng thông tin toàn cầu; cung cấp thông tin trong lĩnh vực phương tiện vận 
chuyển, du lịch và lập kế hoạch đi du lịch trên các trang web tương tác và cơ sở dữ liệu có 
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thể tìm kiếm được; cung cấp thông tin của người tiêu dùng cho người khác về phương tiện 
vận chuyển, chuyến đi bằng điện tử thông qua mạng máy tính và mạng thông tin toàn cầu; 
cung cấp bản tin và hướng dẫn trong lĩnh vực du lịch, lập kế hoạch đi du lịch và phương 
tiện vận chuyển trực tuyến và qua thư điện tử. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp công cụ tìm kiếm để có được dữ liệu, 
thông tin và bài đánh giá về du lịch và phương tiện vận chuyển thông qua mạng máy tính 
và mạng thông tin toàn cầu.  

 

Nhóm 43: Cung cấp dịch vụ thông tin về nhà trọ và nhà hàng; cung cấp bản đánh giá về 
tiện nghi trong khách sạn và nhà hàng thông qua mạng máy tính và mạng thông tin toàn 
cầu; cung cấp thông tin của người tiêu dùng cho người khác về chỗ ở bằng điện tử thông 
qua mạng máy tính và mạng thông tin toàn cầu. 

 
 

(210) 4-2011-03475 (220) 03.03.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.7.5; A3.7.24; 26.1.5; 26.1.6 
(731) TRIPADVISOR LLC    (US) 

141 Needham Street, Newton, 
Massachussets 02464, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ so sánh giá cả trong lĩnh vực du lịch và nhà trọ cho người tiêu dùng 
trong việc xác định chi phí vận chuyển và chỗ ở bằng điện tử thông qua mạng máy tính và 
mạng thông tin toàn cầu. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ bảng thông báo điện tử nhằm cung cấp bảng thông báo điện tử trực 
tuyến để truyền tin và đa phương tiện trong lĩnh vực du lịch giữa những người sử dụng 
máy vi tính (dịch vụ viễn thông). 

 

Nhóm 39: Dịch vụ thông tin du lịch; cung cấp trực tuyến c sở dữ liệu máy tính trong lĩnh 
vực dịch vụ thông tin du lịch; cung cấp các bài đánh giá về các nhà cung cấp dịch vụ du 
lịch, điểm du lịch, các cuộc du lịch và các điểm tham quan địa phương thông qua mạng 
máy tính và mạng thông tin toàn cầu; cung cấp thông tin trong lĩnh vực phương tiện vận 
chuyển, du lịch và lập kế hoạch đi du lịch trên các trang web tương tác và cơ sở dữ liệu có 
thể tìm kiếm được; cung cấp thông tin của người tiêu dùng cho người khác về phương tiện 
vận chuyển, chuyến đi bằng điện tử thông qua mạng máy tính và mạng thông tin toàn cầu; 
cung cấp bản tin và hướng dẫn trong lĩnh vực du lịch, lập kế hoạch đi du lịch và phương 
tiện vận chuyển trực tuyến và qua thư điện tử. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp công cụ tìm kiếm để có được dữ liệu, 
thông tin và bài đánh giá về du lịch và phương tiện vận chuyển thông qua mạng máy tính 
và mạng thông tin toàn cầu. 

 

Nhóm 43: Cung cấp dịch vụ thông tin về nhà trọ và nhà hàng; cung cấp bản đánh giá về 
tiện nghi trong khách sạn và nhà hàng thông qua mạng máy tính và mạng thông tin toàn 
cầu; cung cấp thông tin của người tiêu dùng cho người khác về chỗ ở bằng điện tử thông 
qua mạng máy tính và mạng thông tin toàn cầu. 
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(210) 4-2011-03506 (220) 04.03.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) SHINEWAY PHARMACEUTICAL 
CO., LTD   (CN) 
South of the Country, Luan cheng, 
Shijiazhuang City, Hebei Province, 
China 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-03594 (220) 04.03.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(591) Trắng, xanh, hồng 
(731) BR IP HOLDER LLC   (US) 

130 Royall Street, Canton, 
Massachusetts, 02021 U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; bánh kem lạnh; kem lạnh nước quả; sữa chua đông lạnh; bánh sữa 

trứng đông lạnh; nước sốt dùng với kem lạnh; lớp phủ kẹo hạt dẻ dùng với kem lạnh; kem 
hoa quả đóng đá (ăn được); đá lạnh (ăn được); kem trái cây; bánh ngọt; kẹo ngọt; chất tạo 
hương vị đồ ăn dùng trong làm kem lạnh; đồ uống dạng sánh hương cà phê; cà phê; đồ 
uống có thành phần chủ yếu là cà phê; chè; đồ uống có thành phần chủ yếu là chè.  

 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; đồ uống hương hoa quả; sinh tố hoa quả.  

 
 

(210) 4-2011-03636 (220) 04.03.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông BDT Việt Nam  (VN) 
Số 56, ngõ 160 Hào Nam, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Các xuất bản dạng in: báo, sách, tạp chí, tranh ảnh, thiếp in.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và xúc tiến thương mại, dịch vụ tư vấn quảng cáo, cung cấp 
dịch vụ tư vấn cho các doanh nghiệp thi tham gia các hội chợ thương mại, dịch vụ tổ chức 
triển lãm nhằm mục đích quảng cáo và thương mại. 

 
Nhóm 41: Xuất bản báo chí (báo giấy và báo điện tử), báo điện tử trực tuyến, xuất bản 
sách, cung cấp các bản tin ngắn ngày, tổ chức thi sắc đẹp, viết chương trình các cuộc thi 
cho người khác.  
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(210) 4-2011-03637 (220) 04.03.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 18.1.21; 2.3.8 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông BDT Việt Nam  (VN) 
Số 56, ngõ 160 Hào Nam, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Các xuất bản dạng in: báo, sách, tạp chí, tranh ảnh, thiếp in.   
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và xúc tiến thương mại, dịch vụ tư vấn quảng cáo, cung cấp 
dịch vụ tư vấn cho các doanh nghiệp thi tham gia các hội chợ thương mại, dịch vụ tổ chức 
triển lãm nhằm mục đích quảng cáo và thương mại. 

 
Nhóm 41: Xuất bản báo chí (báo giấy và báo điện tử), báo điện tử trực tuyến, xuất bản 
sách, cung cấp các bản tin ngắn ngày, tổ chức thi sắc đẹp, viết chương trình các cuộc thi 
cho người khác.  

 
 

(210) 4-2011-03638 (220) 04.03.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông BDT Việt Nam  (VN) 
Số 56, ngõ 160 Hào Nam, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Các xuất bản dạng in: báo, sách, tạp chí, tranh ảnh, thiếp in.   
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và xúc tiến thương mại, dịch vụ tư vấn quảng cáo, cung cấp 
dịch vụ tư vấn cho các doanh nghiệp thi tham gia các hội chợ thương mại, dịch vụ tổ chức 
triển lãm nhằm mục đích quảng cáo và thương mại. 

 
Nhóm 41: Xuất bản báo chí (báo giấy và báo điện tử), báo điện tử trực tuyến, xuất bản 
sách, cung cấp các bản tin ngắn ngày, tổ chức thi sắc đẹp, viết chương trình các cuộc thi 
cho người khác.  

 
 

(210) 4-2011-03639 (220) 04.03.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông BDT Việt Nam  (VN) 
Số 56, ngõ 160 Hào Nam, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 16: Các xuất bản dạng in: báo, sách, tạp chí, tranh ảnh, thiếp in.   
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và xúc tiến thương mại, dịch vụ tư vấn quảng cáo, cung cấp 
dịch vụ tư vấn cho các doanh nghiệp thi tham gia các hội chợ thương mại, dịch vụ tổ chức 
triển lãm nhằm mục đích quảng cáo và thương mại. 

 
Nhóm 41: Xuất bản báo chí (báo giấy và báo điện tử), báo điện tử trực tuyến, xuất bản 
sách, cung cấp các bản tin ngắn ngày, tổ chức thi sắc đẹp, viết chương trình các cuộc thi 
cho người khác.  

 
 

(210) 4-2011-03653 (220) 04.03.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.9.1; 1.15.24; A3.9.4 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, xanh 

xám, ghi, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dây sợi Rồng á Châu   (VN) 
9C đường số 8, khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 22: Lưới đánh cá; dây cáp kéo xe ô tô; thang dây; dây thừng đánh cá; sợi sisal (một 

dạng sợi dây thừng); dây thừng dùng trong tàu thuyền; dây đeo để chuyển hàng nặng 
không bằng kim loại; dây thừng chão để gói hàng; sợi xe dùng cho lưới; lưới. 

 
 

(210) 4-2011-03748 (220) 07.03.2011 
  (441) 26.09.2011 
(300) 009362179 08.09.2010 EM 

  
(731) BERGHAUS LIMITED   (GB) 

8 Manchester Square, London, W1U 
3PH, United Kingdom  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da; da động vật, da sống; hòm và túi du lịch; ba lô; túi xách tay; túi 

xách dành cho phụ nữ; «, « che nắng và gậy chống; bộ phận và phụ kiện cho ba lô/túi đeo 
lưng, bao gồm khung ba lô, dây đeo vai, dây đai/nịt, miếng đệm cho ba lô (miếng đệm 
hông, miếng đệm hỗ trợ, miếng đệm), dây lưng (dây buộc ngang hông), vật để gắn/dính 
đệm vai, hệ thống hỗ trợ lưng dùng cho ba lô/túi đeo sau lưng, các ngăn và ô chứa trong 
ba lô/túi đeo sau lưng có thể tháo rời.  

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân.  
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(210) 4-2011-03753 (220) 07.03.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) VEIT ASIA PTE LTD   (SG) 
15 Beach Road, #03-07 Beach Centre, 
Singapore 189677 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy là; máy ép phẳng và máy hấp hơi vải dùng cho mục đích công nghiệp, bao 

gồm cả bàn là bốc hơi và bàn là (máy móc) dùng để là, ép, hoàn thiện và cho những mục 
đích liên quan; máy làm thẳng quần; máy phun; bộ phận và thiết bị lắp ráp cho các sản 
phẩm nói trên, máy và thiết bị dùng cho công nghiệp may mặc, cụ thể là dùng để gia công 
và xử lý vải dệt (máy làm quần áo); máy và thiết bị dùng để giặt là trong công nghiệp; 
máy sinh hơi, bàn sinh hơi; máy tạo dạng (tạo hình); máy ép là và tạo dạng; máy ép là; 
máy phun nước; máy tiếp liệu, cụ thể là cho việc giặt là và may mặc, bao gồm cả bộ phận 
của máy tiếp liệu; máy băng chuyền; máy băng chuyền tròn; máy băng chuyền qua đầu; 
máy nâng hạ; máy băng chuyền thẳng đứng; bộ phận cho các máy móc và thiết bị nói 
trên.  

 
 

(210) 4-2011-03760 (220) 07.03.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.1 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Đông Nam á   (VN) 
15-17 Trần Quốc Thảo, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; hóa chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất 

diệt nấm, diệt cỏ và cỏ dại, thuốc trừ sâu, chất diệt ký sinh trùng); chế phẩm hóa học dùng 
để bảo quản thức ăn; chất bảo quản dược phẩm; chế phẩm đánh gỉ (không dùng cho mục 
đích gia đình); bột giấy gỗ; keo dán dùng trong công nghiệp; hóa chất dùng để tẩy trắng 
mỡ; hóa chất dùng để tẩy trắng dầu; hóa chất dùng để tẩy trắng chất hữu cơ; chất tẩy màu 
dùng trong công nghiệp; chất khử nước dùng trong công nghiệp; chất khử màu dùng trong 
công nghiệp; chất phụ gia làm sạch dùng cho xăng dầu; hóa chất để thuộc da; chất làm 
mát động cơ xe cộ; đất hiếm; hóa chất dùng để lên men rượu vang; chế phẩm phân bón; 
bột dùng cho mục đích công nghiệp; chế phẩm dùng để bảo quản hoa.  

 
Nhóm 03: Chế phẩm dùng để giặt; chất tẩy rửa (không dùng cho các hoạt động sản xuất 
và không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm dùng để đánh bóng; chế phẩm để đánh sạch 
gỉ; giấy nhám; vật liệu để mài; hương liệu (tinh dầu); nước lau kính chắn gió; mỹ phẩm.  

 
Nhóm 04: Xăng; mỡ công nghiệp; dầu công nghiệp; dầu nhớt dùng cho xe máy; dầu mỏ; 
khí đông đặc (nhiên liệu). 

 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; chất khử mùi không dùng cho cá nhân; thuốc trừ diệt 
côn trùng; chất diệt cỏ dại. 
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Nhóm 06: Sắt thô hoặc bán thành phẩm; thép thô hoặc bán thành phẩm; gang thô hoặc 
bán thành phẩm; vật liệu xây dựng bằng kim loại; đồ ngũ kim dùng trong xây dựng.  

 
Nhóm 07: Xe ủi đất; máy trộn bê tông; máy nén khí; máy phun sơn bằng khí nén, máy 
nghiền đá; máy đào bới; máy khoan; máy đào xúc; búa khí nén không phải dụng cụ cầm 
tay; cần trục; tời; máy để quét vôi; máy sơn; máy cưa; máy làm đá (dùng trong xây dựng); 
máy bơm nước; máy nén khí.  

 
Nhóm 09: Dây điện; máy thu hình; đầu đọc đĩa kỹ thuật số; loa; máy tăng âm; công tắc 
điện; ổn áp; mũ bảo hiểm; máy tính; thiết bị điện tự động để điều khiển từ xa thao tác 
công nghiệp; bơm xăng dầu dùng cho trạm phục vụ ôtô. 

 
Nhóm 11: Vòi nước dùng trong nhà tắm và dùng cho các chậu rửa gắn cố định; vòi chống 
tóe nước; van khóa ống dẫn nước làm bằng kim loại; lò nướng; quạt điện; máy điều hòa 
nhiệt độ.  

 
Nhóm 19: Vôi; thạch cao; bê tông; cấu kiện xây dựng bằng bê tông; vữa (hỗn hợp từ vôi, 
cát, xi măng, nước); vật liệu xây dựng không làm bằng kim loại. 

 
Nhóm 35: Mua bán máy văn phòng, mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, đồ lưu niệm, quà 
tặng, văn phòng phẩm, vải, hàng may mặc, mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội 
thất, mua bán mỹ phắm, máy vi tính và phụ tùng, mua bán điện thoại các loại, máy fax và 
tổng đài điện thoại dung lượng tối đa 32 số, thiết bị hệ thống tự động hóa công nghiệp, 
mua bán hóa chất, phân bón, mua bán linh kiện điện tử, thiết bị viễn thông và thiết bị điều 
khiển, mua bán rượu, bia, thuốc lá nội, mua bán lương thực thực phẩm, hàng công nghệ 
phẩm, hàng nông lâm, thủy hải sản, mua bán vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt trong xây 
dựng, mua bán đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt trong xây dựng, mua bán thiết bị 
y tế, thiết bị hệ thống tự động hóa công nghiệp, mua bán tàu biển, tàu sông, máy móc, 
thiết bị, phụ tùng tàu biển và ngành tàu sông, mua bán thiết bị lắp đặt khác dùng trong 
xây dựng, mua bán thiết bị ngành nước, ngành lọc, bơm, van, thiết bị biến tần, thiết bị lọc 
nước, mua bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí, mua bán than đá và nhiên liệu rắn, mua bán 
quặng kim loại, kim loại và phi kim loại.  

 
Nhóm 36: Đầu tư tài chính để xây dựng nhà cao ốc, văn phòng, cơ sở hạ tầng, đường giao 
thông và các khu dân cư, khu công nghiệp, khu du lịch; mua bán đất động sản; cho thuê 
bất động sản, nhà xưởng trong khu công nghiệp, văn phòng làm việc; quản lý bất động 
sản; môi giới bất động sản; sàn giao dịch mua bán bất động sản; thủ tục khai hải quan: 
nghĩa là làm tờ khai báo về hàng hoá nhận hoặc gửi theo mẫu của cơ quan hải quan phát 
hành khi nhận hàng hoặc gửi hàng.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa và bảo hành hàng điện tử, điện lạnh, xe ô tô, xe máy; lắp đặt 
và xây dựng các công trình cấp thoát nước, các công trình phòng cháy chữa cháy, công 
trình dân dụng, công nghiệp, cầu đường, công trình điện trung thế, hạ thế đến 35Kv, hệ 
thống cấp thoát nước khu dân cư và đô thị, hệ thống lò sưởi và điều hòa không khí, hệ 
thống xử lý nước, hệ thống điện, các công trình điện, công trình viễn thông; san lấp mặt 
bằng; khai thác quặng kim loại, đá, cát, sỏi, đất sét và nước. 

 
Nhóm 39: Đại lý bán vé máy bay và tàu thủy; vận tải hành khách, hàng hóa trong và 
ngoài nước bằng đường sông, đường biển (ven biển), đường bộ và đường hàng không; bốc 
xếp hàng hóa đường bộ, cảng biển, cảng sông; cho thuê kho bãi; dịch vụ lưu kho; cung 
ứng nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng và sản xuất; dịch vụ cứu nạn.  
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Nhóm 41: Hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); đào tạo dạy nghề; dịch 
vụ giáo dục đào tạo; giải trí; tiêu khiển; công viên vui chơi giải trí; huấn luyện thể dục thể 
thao; câu lạc bộ giải trí các trò chơi quần vợt, vũ cau, bida; câu lạc bộ khiêu vũ. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ (resort).  
 

Nhóm 44: Cắt tóc; gội đầu; sơn sửa móng tay, móng chân; thẩm mỹ viện làm đẹp.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ người và tài sản.  
 
 

(210) 4-2011-03851 (220) 08.03.2011 
  (441) 26.09.2011 
(300) 2010-090308 19.11.2010 JP 

(591) Xanh đậm 
(731) MELTEX INC.   (JP) 

28-5 Higashi-Nihonbashi 2-chome, 
Chuo-ku, 103-0004 Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; hóa chất dùng làm chất thử phản ứng (hóa học).  
 

Nhóm 06: Sắt và hợp kim của sắt; kim loại màu và hợp kim của kim loại màu.  
 

Nhóm 07: Máy mạ kim loại và các bộ phận của chúng; thiết bị xử lý bề mặt kim loại và 
các bộ phận của chúng. 

 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ thí nghiệm và các bộ phận của chúng. 
 

Nhóm 14: Kim loại quý và hợp kim của chúng. 
 

Nhóm 40: Tái chế và thu gom sắt và hợp kim của sắt từ chất thải; tái chế và thu gom kim 
loại màu và hợp kim của chúng từ chất thải; tái chế và thu gom kim loại quý và hợp kim 
của chúng từ chất thải. 

 

Nhóm 42: Thử nghiệm hóa chất và kim loại; kiểm tra hóa chất và kim loại; nghiên cứu 
hóa chất và kim loại; cho thuê thiết bị và dụng cụ thí nghiệm; thiết kế thiết bị mạ kim loại 
hoặc hệ thống có các thiết bị đó; thiết kế thiết bị xử lý bề mặt kim loại hoặc hệ thống có 
các thiết bị đó; thiết kế thiết bị và dụng cụ thí nghiệm hoặc hệ thống có các thiết bị và 
dụng cụ đó; tư vấn kỹ thuật. 

 
 

(210) 4-2011-03875 (220) 09.03.2011 
  (441) 26.09.2011 
(300) 41-2011-0002974 01.02.2011 KR 

(531) 9.1.10; 26.4.4 
(591) Hồng, trắng 
(731) AMOREPACIFIC CORPORATION (KR) 

181, 2ga, Hangang-ro, Yongsan-gu, 
Seoul, Korea, 140-777 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 44: Xoa bóp; xăm hình; thẩm mỹ viện; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ spa; dịch 
vụ làm vườn; chăm sóc sức khỏe; nhà nghỉ dưỡng bệnh; tiệm thẩm mỹ dành cho thú cưng. 

 
 

(210) 4-2011-03885 (220) 09.03.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Đen, trắng, xám 
(731) THAIEXPRESS CONCEPTS PTE. LTD.  

(SG) 
2 Alexandra Road, #05-04/05 Delta 
House, Singapore 159919 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện, nhà hàng ăn uống, 

nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống khác do nhà hàng thực 
hiện. 

 
 

(210) 4-2011-04022 (220) 09.03.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần Gia Lộc Phát  
(VN) 
Số 2, Đình Ngang, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Trung tâm mua sắm: siêu thị, trung tâm thương mại siêu thị, trung tâm thương 

mại (mua bán: quần áo, đồ thời trang, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ điện tử: tivi, đầu thu phát 
tín hiệu, đầu thu kỹ thuật số, đồ gia dụng: tủ lạnh, lò vi sóng, lò nướng, nồi cơm điện, bếp 
ga); tổ chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích quảng cáo và giới thiệu sản phẩm; mua bán 
đồ lưu niệm, đồ trang sức bằng vàng bạc, đá quý. 

 
Nhóm 36: Cho thuê nhà ở, cho thuê văn phòng; mua bán nhà ở; quản lý toà nhà (bất động 
sản); dịch vụ thu đổi ngoại tệ. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ giặt là; dịch vụ giặt khô. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; cho thuê phương tiện vận tải; vận chuyển hành khách. 

 
Nhóm 41: Vui chơi giải trí: câu lạc bộ khiêu vũ, phòng chiếu phim, phòng karaoke, dịch 
vụ vũ trường; dịch vụ thể dục, thể thao; dịch vụ vui chơi có thưởng; tổ chức hội nghị, hội 
thảo; giáo dục, đào tạo. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; quán cà phê, nhà hàng ăn uống và khách sạn, cho thuê chỗ 
ở tạm thời, cho thuê phòng họp, dịch vụ đặt chỗ trước khách sạn. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ (spa), dịch vụ xoa bóp, xông hơi, dịch vụ thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2011-04032 (220) 10.03.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược & trang thiết bị y tế Đức 
Phát   (VN) 
Số 17 đường Thi Sách, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển

giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bổ gan (dược phẩm).  
 
 

(210) 4-2011-04158 (220) 11.03.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) HU GUOHAI  (CN) 
No. 8 Zhoucheng Road, Henghe Town, 
Cixi, Zhejiang 315318 P.R. China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy giẫy cỏ; công cụ (máy) nông nghiệp trừ loại hoạt động bằng tay; máy vắt 
sữa; máy sấy khô; thiết bị cơ điện để chế biến thức ăn; máy làm bánh mỳ; máy bóc vỏ; 
thiết bị cơ điện để làm đồ uống; máy may; máy là; máy gắn xi dùng trong công nghiệp; 
máy dùng cho nhà bếp, dùng điện cụ thể là: máy ép trái cây dùng điện (sử dụng trong gia 
đình); thiết bị xử lý thức ăn (robot nhà bếp), dùng điện; máy giặt; máy in hình nổi; thang 
nâng xe hàng; bugi đánh lửa dùng cho động cơ đốt trong; tua-bin gió và các bộ phận của 
nó; mui che (bộ phận của máy móc); thiết bị cầm tay, không hoạt động bằng tay; quạt gió 
dùng cho động cơ và máy; cáp điều khiển của máy, động cơ hoặc động cơ; máy khí nén; 
bộ lọc (bộ phận của máy móc hoặc động cơ); ổ bi trực (bộ phận của máy móc); ổ bi tròn; 
thiết bị làm sạch (dùng điện); máy hút bụi chân không; máy đánh giày, dùng điện.  

 

Nhóm 11: Đuốc để soi sáng; đèn (chiếu sáng); đèn dùng cho xe cộ; đèn của thợ mỏ; số 
nhà có dạ quang; vỉ nướng bánh (thiết bị nấu nướng); ấm đun nước sử dụng điện; máy pha 
cà phê dùng điện; thiết bị và máy làm đá lạnh; quạt điện dùng cho cá nhân; máy và thiết 
bị làm sạch không khí; lò sưởi dùng trong nhà; thiết bị làm nóng bàn là; thiết bị tưới nước 
tự động; vòi nước máy (họng nước) ở đường phố; thiết bị bốc hơi nước cho phần mặt; thiết 
bị lọc nước; cây nước nóng lạnh; thiết bị và máy để làm sạch nước; bộ tản nhiệt sử dụng 
điện; lồng ấp (túi sưởi ấm) bỏ túi; bật lửa ga.  

 
 

(210) 4-2011-04159 (220) 11.03.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.1.25; 7.1.24; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần S.T Đất Việt (VN)

38 đường số 10, khu phố 2, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón hữu cơ; phân bón vi sinh; phân bón hữu cơ vi sinh; phân bón hóa học.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; hoạt động giới thiệu việc làm, tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ 
siêu thị đối với các hàng hóa thông thường như: đồ điện gia dụng (đèn điện, máy quạt, tủ 
lạnh, máy giặt...), văn phòng phẩm (giấy, bút, sách, vở, cặp...), đồ gia dụng (giường, tủ, 
khăn giấy, xà phòng giặt, kem đánh răng, bếp ga, ly, chén, bát, quần áo...), mỹ phẩm 
(nước hoa, sữa tắm...); mua bán: hóa chất cơ bản, phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất sử 
dụng trong nông nghiệp, đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện, vali, cặp, túi, ví, hàng da 
và giả da, dược phẩm và dụng cụ y tế, nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, 
hàng gốm, sứ, thủy tinh, giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất, sách, báo, tạp chí, văn 
phòng phẩm, dụng cụ thể dục, thể thao, vải, hàng may sẵn, giày dép, kim loại và quặng 
kim loại, vàng, bạc và kim loại quý khác, vật liệu, đá cảnh trang trí sân vườn, thiết bị lắp 
đặt trong xây dựng, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ, nông, lâm 
sản nguyên liệu, hoa, cây, động vật sống, thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông, máy vi 
tính  thiết bị ngoại vi và phần mềm.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống báo động chống trộm, chuông báo cháy, 
camera quan sát; dịch vụ vệ sinh dân dụng và công nghiệp.  

 
Nhóm 39: Đại lý vé máy bay; đại lý du lịch; tổ chức các chuyến đi du lịch.  

 
Nhóm 42: Lập trình máy vi tính 

 
Nhóm 44: Trồng và chăm sóc cây cảnh. 

 
 

(210) 4-2011-04234 (220) 11.03.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.3 
(591) Xanh lá cây, xanh đậm, vàng, trắng, 

hồng nhạt 
(731) ORDA KOREA CO., LTD.   (KR) 

Kwanga Bldg., 629-2, Yeoksam-Dong, 
Gangnam-Gu, Seoul, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 16: Sách học hoặc giấy viết; sách; catalô; sách mỏng (pamfơlê); đồ đùng giảng dạy 

[không bao gồm thiết bị]; sách hướng dẫn [sổ tay hướng dẫn].   
 

Nhóm 28: Đồ chơi; đồ chơi [đồ vật để chơi]; khối lắp ghép [đồ chơi]; đồ chơi nam châm; 
khối đồ chơi lắp ghép; đồ chơi dạng đồ dùng giảng dạy phục vụ cho việc học.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn các ấn phẩm; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực 
ấn phẩm; dịch vụ bán buôn đồ chơi [đồ vật để chơi]; dịch vụ trung gian thương mại trong 
lĩnh vực đồ chơi [đồ vật để chơi]; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực đồ chơi 
[đồ vật để chơi] thông qua trung tâm mua sắm trên mạng; dịch vụ trung gian thương mại 
trong lĩnh vực đồ dùng giảng dạy thông qua trung tâm mua sắm trên mạng.  
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Nhóm 41: Xuất bản tài liệu giáo dục; dịch vụ giáo dục; dịch vụ mẫu giáo; cung cấp thông 
tin về lĩnh vực giáo dục 

 
 

(210) 4-2011-04238 (220) 11.03.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(591) Đen, xanh da trời đậm, xanh da trời, 

xanh lục 
(731) ALVION Inc.   (JP) 

9-10 Esaka-cho, 1-Chome, Suita-shi, 
Osaka-fu, 564-0063, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị dùng cho trò chơi điện tử và trò chơi dành cho người tiêu dùng bao 

gồm máy tính, điện thoại di động, máy tính bảng, máy nghe nhạc, đĩa DVD, thiết bị lưu 
trữ dữ liệu đã được ghi âm thanh và hình ảnh, bộ điều chỉnh dùng với trò chơi điện tử, thẻ 
mạch tích hợp có chứa các chương trình trò chơi máy tính, vật liệu từ tính mang dữ liệu 
cho trò chơi video, phương tiện từ tính để lưu trữ trò chơi video, bộ nhớ và linh kiện mở 
rộng bộ nhớ dùng với các loại trò chơi điện tử, chương trình máy tính dùng cho mục đích 
quảng bá; thiết bị và dụng cụ viễn thông; máy móc, thiết bị điện tử và các bộ phận của 
chúng bao gồm các thiết bị giải trí sử dụng với màn hình và màn chiếu ngoài, thiết bị / 
dụng cụ hiển thị tỷ số điện tử dùng cho các trò chơi, thiết bị điện tử dùng trong nhà với 
các máy quay phát lại âm thanh hình ảnh, thiết bị điện tử giải trí dùng trong gia đình cho 
mục đích hiển thị hình ảnh; các chương trình máy tính đã được ghi; các chương trình trò 
chơi; mạch điện tử và đĩa CD-ROM được ghi các chương trình cho các trò chơi cầm tay 
với màn hình tinh thể lỏng; các chương trình trò chơi có thể tải về; các chương trình cho 
các trò chơi cầm tay với màn hình tinh thể lỏng bằng cách tải về; các chương trình cho các 
trò chơi dành cho người tiêu dùng bằng cách tải về.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi qua mạng Internet; dịch vụ cung cấp thông tin các 
trò chơi trực tuyến; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ một mạng máy tính; tổ chức, 
quản lý hoặc sắp xếp các chương trình trực tuyến bao gồm xuất bản ấn phẩm kỹ thuật số, 
xuất bản sách hướng dẫn trò chơi giải trí, sản xuất và phân phối phim, hình họa máy tính, 
các clip cho các sự kiện, chương trình biểu diễn và khai trương trò chơi trực tuyến.  

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính, lập trình máy tính, hoặc bảo dưỡng phần mềm 
máy tính; thiết kế các chương trình trò chơi điện tử; lập trình các chương trình trò chơi 
điện tử; bảo dưỡng các chương trình trò chơi điện tử; thiết kế các chương trình trò chơi 
dành cho người tiêu dùng; lập trình các chương trình trò chơi dành cho người tiêu dùng; 
bảo dưỡng các chương trình trò chơi dành cho người tiêu dùng; thiết kế; dịch vụ cho thuê 
máy tính; dịch vụ cung cấp các chương trình máy tính; dịch vụ cung cấp các chương trình 
máy tính bằng cách sử dụng mạng; dịch vụ cho thuê khu vực lưu trữ của máy chủ 
Internet; dịch vụ cho thuê khu vực lưu trữ cho các trang web mạng xã hội; thiết lập hoặc 
duy trì các trang web mạng xã hội cho người khác; thiết lập hoặc duy trì các trang web 
cho người  khác.  
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(210) 4-2011-04239 (220) 11.03.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) ALVlON INC.   (JP) 
9-10 Esaka-cho, 1-Chome, Suita-shi, 
Osaka-fu, 564-0063, Japan  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị dùng cho trò chơi điện tử và trò chơi dành cho người tiêu dùng bao 
gồm máy tính, điện thoại di động, máy tính bảng, máy nghe nhạc, đĩa DVD, thiết bị lưu 
trữ dữ liệu đã được ghi âm thanh và hình ảnh, bộ điều chỉnh dùng với trò chơi điện tử, thẻ 
mạch tích hợp có chứa các chương trình trò chơi máy tính, vật liệu từ tính mang dữ liệu 
cho trò chơi video, phương tiện từ tính để lưu trữ trò chơi video, bộ nhớ và linh kiện mở 
rộng bộ nhớ dùng với các loại trò chơi điện tử, chương trình máy tính dùng cho mục đích 
quảng bá; thiết bị và dụng cụ viễn thông; máy móc, thiết bị điện tử và các bộ phận của 
chúng bao gồm các thiết bị giải trí sử dụng với màn hình và màn chiếu ngoài, thiết bị / 
dụng cụ hiển thị tỷ số điện tử dùng cho các trò chơi, thiết bị điện tử dùng trong nhà với 
các máy quay phát lại âm thanh hình ảnh, thiết bị điện tử giải trí dùng trong gia đình cho 
mục đích hiển thị hình ảnh; các chương trình máy tính đã được ghi; các chương trình trò 
chơi; mạch điện tử và đĩa CD-ROM được ghi các chương trình cho các trò chơi cầm tay 
với màn hình tinh thể lỏng; các chương trình trò chơi có thể tải về; các chương trình cho 
các trò chơi cầm tay với màn hình tinh thể lỏng bằng cách tải về; các chương trình cho các 
trò chơi dành cho người tiêu dùng bằng cách tải về.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi qua mạng Internet; dịch vụ cung cấp thông tin các 
trò chơi trực tuyến; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ một mạng máy tính; tổ chức, 
quản lý hoặc sắp xếp các chương trình trực tuyến bao gồm xuất bản ấn phẩm kỹ thuật số, 
xuất bản sách hướng dẫn trò chơi giải trí, sản xuất và phân phối phim, hình họa máy tính, 
các clip cho các sự kiện, chương trình biểu diễn và khai trương trò chơi trực tuyến.  

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính, lập trình máy tính, hoặc bảo dưỡng phần mềm 
máy tính; thiết kế các chương trình trò chơi điện tử; lập trình các chương trình trò chơi 
điện tử; bảo dưỡng các chương trình trò chơi điện tử; thiết kế các chương trình trò chơi 
dành cho người tiêu dùng; lập trình các chương trình trò chơi dành cho người tiêu dùng; 
bảo dưỡng các chương trình trò chơi đành cho người tiêu dùng; thiết kế; dịch vụ cho thuê 
máy tính; dịch vụ cung cấp các chương trình máy tính; dịch vụ cung cấp các chương trình 
máy tính bằng cách sử dụng mạng; dịch vụ cho thuê khu vực lưu trữ của máy chủ 
Internet; dịch vụ cho thuê khu vực lưu trữ cho các trang web mạng xã hội; thiết lập hoặc 
duy trì các trang web mạng xã hội cho người khác; thiết lập hoặc duy trì các trang web 
cho người khác. 

 
 

(210) 4-2011-04281 (220) 14.03.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.12 (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Kim Hiếu  (VN) 
Số 91, đường Nguyễn Đình Chiểu, 
phường 2, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng điện tử: loa, tivi, đầu máy karaôkê; mua bán hàng điện lạnh: tủ 
lạnh, máylạnh, máy giặt; mua bán máy vi tính.  
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(210) 4-2011-04322 (220) 14.03.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 
Hữu Nghị  (VN) 
Số 319 B13 khu thương mại Thuận Việt 
Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, 
TP. Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 
(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)

 

(511)   Nhóm 11: Máy điều hòa không khí. 
 
 

(210) 4-2011-04389 (220) 15.03.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.7.1; 3.7.16 
(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ du lịch Hoàng Vũ (VN)
Tổ 1, khu 1, xã Vân Phú, thành phố Việt 
Trì, tỉnh Phú Thọ  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn, ăn uống (do nhà hàng thực hiện). 
 
 

(210) 4-2011-04446 (220) 15.03.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A17.1.2; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH TIME HOLDING  
(VN) 
Số nhà 29, ngách 612/1, ngõ 612 đường 
Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà) các loại, đồ uống chiết xuất từ chè (trà), cà phê các loại, đồ uống chiết 
xuất từ cà phê. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn thương mại, dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư, dịch vụ tư vấn tài chính. 
 
 

(210) 4-2011-04560 (220) 17.03.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Đỏ, xanh dương (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
Truyền thông và Công nghệ 
Thông tin Hà Nội   (VN) 
Số 23 ngõ 103, phố 8-3, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 38: Tư vấn cung cấp giải pháp về lĩnh vực truyền thông. 
 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; tư vấn thiết kế xây 
dựng chương trình truyền hình; tư vấn cung cấp giải pháp về lĩnh vực  công nghệ thông tin. 

 
 

(210) 4-2011-04570 (220) 17.03.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.21; 26.1.2; 25.5.25 
(591) Trắng, xanh, cam 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Quán 
Bia Sệt   (VN) 
194 Phan Đình Phùng, phường An Lạc, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống.  

 
 

(210) 4-2011-04577 (220) 17.03.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.11.3; 26.3.1 
(591) Xanh tím 

(540) 

  

(731) Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn 
Sunhouse (SUNHOUSE GROUP 
JSC)   (VN) 
139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Cáp điện, ống nối cho dây cáp điện, cái ngắt mạch điện, dây dẫn điện, cáp dẫn 

điện, vật nối điện, đầu nối dùng cho dây điện, bộ nối điện, công tắc điện, bảng điều khiển 
điện, bảng phân phối điện, bảng điều khiển phân phối điện, thiết bị phân phối tự động, 
ống dẫn dây điện, máy báo (đồng hồ, điện), bộ ngắt điện, thiết bị đầu cuối điện, dây điện.  

 
 

(210) 4-2011-04598 (220) 17.03.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.17.3 
(731) SPECULATIVE PRODUCT DESIGN, 

INC. DBA SPECK PRODUCTS   (US) 
227 Forest Avenue, Palo Alto, California 
94301, USA  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 09: Hộp (vỏ) bọc ngoài để bảo vệ đặc biệt dùng cho thiết bị nghe điện tử và máy 

nghe nhạc, cụ thể là dùng cho máy nghe nhạc MP3, và cho máy tính xách tay, cho hệ 
thống định vị toàn cầu (thiết bị GPS), cho điện thoại di động và điện thoại cầm tay, cho 
máy thu hình di động, và cho thiết bị kỹ thuật số cá nhân. 
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(210) 4-2011-04599 (220) 17.03.2011 
  (441) 26.09.2011 
(300) 85132141 17.09.2010 US 

(531) 24.17.3 
(731) SPECULATIVE PRODUCT DESIGN, 

INC. DBA SPECK PRODUCTS   (US) 
227 Forest Avenue, Palo Alto, California 
94301, USA  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 18: Ba lô, túi quai chéo, túi đeo vai, túi xách tay, và túi bằng da dùng để đựng.  
 
 

(210) 4-2011-04600 (220) 17.03.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn ATA  
(VN) 
114 Trường Chinh, phường Phương Mai, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Chất bảo quản công trình xây (trừ sơn và dầu); chế phẩm bảo quản ngói lợp (trừ 
sơn và dầu); chế phẩm chống ẩm công trình xây (trừ sơn và dầu); chất bảo vệ bê tông, bảo 
vệ xi măng (trừ sơn và dầu).  

 

Nhóm 02: Sơn trang trí các loại; men; chất màu, bột màu; sơn phủ dùng cho gỗ; phẩm 
màu; sơn diệt khuẩn. 

 

Nhóm 19: Gạch; ván khuôn phi kim loại (cop pha) cho bê tông; tấm ván sàn, lát sàn phi 
kim loại; tấm ván (panel) xây dựng phi kim loại; trần nhà phi kim loại; ngói phi kim loại; 
vật liệu xây dựng phi kim loại: bột bả tường, xi măng trắng.  

 
 

(210) 4-2011-04633 (220) 17.03.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, chế phẩm làm sạch, 
chăm sóc, xử lý và làm đẹp da, da đầu và tóc, bao gồm dầu gội, dầu xả, keo bọt, gel và 
keo xịt tóc; chất tạo mầu, nhuộm và tẩy mầu cho tóc.  

 

Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay (thao tác thủ công), dao kéo, dao cạo, dụng cụ 
cầm tay (không chạy bằng điện) dùng để uốn tốc, tạo kiểu tóc và tạo dáng tóc, tông đơ cắt 
tóc dùng cho mục đích cá nhân, kéo, dụng cụ đánh bóng móng tay chạy bằng điện và 
không chạy bằng điện, giũa móng tay; các bộ phận và linh kiện của tất cả các sản phẩm 
nêu trên bao gồm trong nhóm này. 
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Nhóm 09: Dụng cụ uốn tóc làm nóng bằng điện; thiết bị và dụng cụ điện dùng để tạo kiểu 
và tạo dáng cho tóc, không bao gồm trong các nhóm khác; bộ phận và linh kiện của dụng 
cụ uốn tóc làm nóng bằng điện; bộ phận và linh kiện của thiết bị và dụng cụ điện dùng để 
tạo kiểu và tạo dáng cho tóc, không bao gồm trong các nhóm khác. 

 
Nhóm 11: Thiết bị chăm sóc tóc, cụ thể là thiết bị dùng để làm nóng, làm mát, tạo hơi 
nước và làm khô chạy bằng điện, tất cả dùng để chăm sóc và tạo kiểu tóc, không bao gồm 
trong các nhóm khác; máy sấy tóc và các bộ phận và linh kiện của máy sấy tóc. 

 
Nhóm 21: Bàn chải (không bao gồm bút lông) và lược (chạy điện hoặc chạy pin), các bộ 
phận và phụ tùng của các sản phẩm này; vật dụng và dụng cụ để làm đẹp, bao gồm vật 
dụng và dụng cụ để chăm sóc tóc và trang điểm; và vật dụng và dụng cụ dùng trong nhà 
vệ sinh, vật dụng và dụng cụ làm tóc, và đồ dùng trong nhà vệ sinh, không bao gồm trong 
các nhóm khác. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục trong lĩnh vực làm đẹp, làm tóc và cắt tóc; trường dạy làm tóc.  

 
Nhóm 44: Cửa hàng làm tóc, cửa hàng chăm sóc sắc đẹp; salon tóc; tư vấn chuyên gia 
trong lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc tóc.  

 
 

(210) 4-2011-04698 (220) 18.03.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 5.7.3; 2.9.1; A2.1.23; A5.5.20; 4.5.2; 
4.5.3 

(591) Xanh, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần lương thực 
Đà Nẵng  (VN) 
Tầng 16 Công Viên Phần Mềm, tòa nhà 
số 2 Quang Trung, phường Thạch Thang, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo, hạt tiêu, ngô hạt, ngô bột. 
 

Nhóm 31: Lúa. 
 

Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng, lương thực thực phẩm.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản), cho thuê căn hộ, quản lý tòa nhà (bất 
động sản), quản lý tài sản bất động sản, môi giới bất động sản, cho thuê bất động sản. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải.  

 
Nhóm 41: Giáo dục mầm non, đào tạo nghề, dịch vụ giải trí.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn đồ uống.  
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(210) 4-2011-04756 (220) 18.03.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY    (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, chế phẩm làm sạch, 
chăm sóc, xử lý và làm đẹp da, da đầu và tóc, bao gồm dầu gội, dầu xả, keo bọt, gel và 
keo xịt tóc; chất tạo mầu, nhuộm và tẩy mầu cho tóc.   

 

Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay (thao tác thủ công), dao kéo, vũ khí lạnh, dao cạo, 
dụng cụ cầm tay (không chạy bằng điện) dùng để uốn tốc, tạo kiểu tóc và tạo dáng tóc, 
tông đơ cắt tóc dùng cho mục đích cá nhân, kéo, dụng cụ đánh bóng móng tay chạy bằng 
điện và không chạy bằng điện, giũa móng tay; các bộ phận và linh kiện cửa tất cả các sản 
phẩm nêu trên bao gồm trong nhóm này.  

 

Nhóm 09: Dụng cụ uốn tóc làm nóng bằng điện; thiết bị và dụng cụ điện dùng để tạo kiểu 
và tạo dáng cho tóc không bao gồm trong các nhóm khác; bộ phận và linh kiện của dụng 
cụ uốn tóc làm nóng bằng điện; bộ phận và linh kiện của thiết bị và dụng cụ điện dùng để 
tạo kiểu tóc và tạo dáng cho tóc, không bao gồm trong nhóm khác.  

 

Nhóm 11: Thiết bị chăm sóc tóc, cụ thể là thiết bị dùng để làm nóng, làm mát, tạo hơi 
nước và làm khô chạy bằng điện, tất cả dùng để chăm sóc và tạo kiểu tóc, không bao gồm 
trong các nhóm khác,  máy sấy tóc và các bộ phận và linh kiện của máy sấy tóc.   

 

Nhóm 21: Bàn chải (không bao gồm bút lông) và lược (chạy điện hoặc chạy pin), các bộ 
phận và phụ tùng của các sản phẩm này; dụng cụ và dụng cụ đểị làm đẹp, bao gồm dụng 
cụ và vật dụng để chăm sóc tóc, trang điểm và đồ dùng trong nhà vệ sinh, dụng cụ và vật 
dụng làm tóc không bao gồm trong các nhóm khác. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục trong lĩnh vực làm đẹp, làm tóc và cắt tóc; trường dạy làm tóc.   
 

Nhóm 44: Cửa hàng làm tóc, cửa hàng chăm sóc sắc đẹp; salon tóc; tư vấn chuyên gia 
trong lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc tóc.  

 
 

(210) 4-2011-04900 (220) 22.03.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.1; 7.1.24; A5.11.13; 20.5.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, vàng nhạt, 

đỏ, xanh ngọc 
(731) Công ty TNHH Hưởng Dung (VN)

Khu 10, thị Trấn Trới, huyện Hoành Bồ, 
tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ gia công chế biến khoáng sản theo nhu cầu của khách hàng. 
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(210) 4-2011-04910 (220) 22.03.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.3; 25.5.25; 26.1.4; 26.7.25 
(591) Đỏ đun, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần in Ngọc 
Trâm  (VN) 
Phòng 107, E8 tập thể Thanh Xuân Bắc, 
phường Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 40: In ấn.  

 
 

(210) 4-2011-04988 (220) 22.03.2011 
  (441) 26.09.2011 
(300) 1,496,854 22.09.2010 CA 

(731) RESEARCH IN MOTION LIMITED  
(CA) 
295 Phillip Street, Waterloo, Ontario 
N2L 3W8, Canada  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 06: Dây đeo chìa khóa (không bằng kim loại quý); cáp và dây kim loại (kim loại 

thường) không dùng để dẫn điện. 
 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải; thiết bị và dụng cụ trắc địa; thiết bị và dụng cụ 
nhiếp ảnh, thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị và dụng cụ cân đo; thiết bị và dụng cụ 
báo hiệu; thiết bị và dụng cụ kiểm tra (giám sát); thiết bị và dụng cụ cấp cứu; thiết bị và 
dụng cụ giảng dạy; thiết bị ghi, truyền và tái tạo dữ liệu, âm thanh hoặc hình ảnh, vật 
mang dữ kiện từ tính; đĩa ghi; máy tính bỏ túi; thiết bị xử lý các dữ liệu, máy vi tính; phần 
mềm máy vi tính; thiết bị và dụng cụ cầm tay không dây, cụ thể là thiết bị hỗ trợ kỹ thuật 
số cá nhân (PDA), điện thoại không dây, điện thoại di động, điện thoại cầm tay, điện 
thoại thông minh, điện thoại truyền hình, máy tính cầm tay, máy tính di động, máy tính 
bảng slate và máy tính bảng dùng để đồng bộ hóa, truyền, ghi, lưu trữ và thao tác dữ liệu 
và/hoặc tín hiệu giọng nói; phụ kiện cho các thiết bị và dụng cụ cầm tay không dây dùng 
để đồng bộ hóa, truyền, ghi, lưu trữ và thao tác dữ liệu và/hoặc tín hiệu giọng nói, cụ thể 
là bộ pin, nắp pin, bộ phụ kiện điện thoại dùng trong xe hơi (car kits), đồ sạc pin và vỏ 
bọc cho đồ sạc pin, bộ tai nghe có micrô, tai nghe kiểu đeo qua đầu, tai nghe kiểu nút tai, 
micrô, bộ điều hợp, giá/kệ điện thoại để bàn, đế sạc pin; bàn phím, dây cáp nối với máy 
tính; hộp chuyên dụng dựng điện thoại/máy tính, túi chuyên dụng đựng điện thoại/máy 
tính, vỏ bọc ngoài và bao da chuyên dụng đựng điện thoại/máy tính; phần mềm liên lạc 
máy tính dùng cho việc đồng bộ hóa, truyền, ghi, lưu trữ và thao tác dữ liệu và/hoặc tín 
hiệu giọng nói; phần mềm máy tính cho phép đồng bộ hóa và truyền các thông tin về bản 
đồ, điều hướng, giao thông, thời tiết và tọa độ định vị tới các thiết bị và dụng cụ cầm tay 
không dây, cụ thể là thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân (PDA), điện thoại không dây, điện 
thoại di động, điện thoại cầm tay, điện thoại thông minh, điện thoại truyền hình, máy tính 
cầm tay, máy tính di động, máy tính bảng slate và máy tính bảng; phần mềm máy tính 
cho phép truy cập các kho dữ liệu trực tuyến.  
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Nhóm 11: Thiết bị dùng để chiếu sáng.  
 

Nhóm 14: Ghim cài để trang sức, ghim cài ve áo, ghim cài ca-vát, ghim cài (đồ trang sức).  
 

Nhóm 16: ấn phẩm; văn phòng phẩm; thẻ mua hàng trả trước được mã hóa (không từ tính) 
và thẻ quà tặng bằng giấy hoặc bìa cứng được mã hoá (không từ tính) bằng cách in mã số 
lên thẻ cho phép người sử dụng chuyển các giá trị tài chính trực tuyến qua các trang web 
bán lẻ máy tính; keo dán (dùng cho văn phòng hoặc gia đình). 

 
Nhóm 18: Da và giả da, hàng hóa bằng da và giả da, cụ thể là túi đeo lưng, túi du lịch, túi 
dùng cho thể thao, túi vải buộc dây, túi xách thường, bao da đeo thắt lưng thường, bao da 
đeo thắt lưng thời trang, bao da (hộp đựng) thời trang, túi hành lý du lịch, túi dùng ở bãi 
biển, túi xách tay, xắc tay, túi đeo vai, ví, túi xách cho phụ nữ, cặp tài liệu, cặp đựng hồ 
sơ, cặp da đựng tài liệu, hộp đựng chìa khóa bằng da, ví gập, ví đựng tiền xu, hộp chống 
nước và hộp không thấm nước đựng các thiết bị điện tử; thẻ đánh dấu hành lý làm bằng da 
hoặc giả da; ô, dù.  

 
Nhóm 20: Khung ảnh; sản phẩm trang hoàng và trang trí bằng gỗ, gỗ bần, sậy, mây, liễu 
gai (vật liệu để bện tết), sừng, xương, ngà, phiến sừng ở hàm cá voi, vỏ sò, hổ phách, xà 
cừ, bọt biển, thế phẩm của các vật liệu này hoặc làm bằng chất dẻo.  

 
Nhãm 21: Ca/chÐn.  

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu (trang phục).  

 
Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi; dụng cụ thể dục; bóng dùng trong thể thao; đồ trang trí cây 
thông Noel (trừ bánh kẹo và đèn chiếu sáng).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến điện thoại thông minh, 
thiết bị không dây, phần mềm máy tính, ứng dụng và phụ tùng cho điện thoại thông minh, 
thiết bị không dây và máy tính; cung cấp thông tin về thương mại; dịch vụ tiếp thị. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ cung cấp các tiện ích thanh toán trực tuyến, cụ thể là cho phép chuyển 
quỹ qua mạng lưới liên lạc điện tử. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và lắp đặt phần cứng cho dịch vụ mạng lưới dữ liệu không 
dây và dịch vụ liên lạc bằng giọng nói. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ thông tin liên lạc bằng cáp, điện báo, điện thoại, rađiô hoặc tivi; cung 
cấp dịch vụ truy cập internet; cung cấp dịch vụ truy cập các cơ sở dữ liệu điện tử trên 
internet; cung cấp dịch vụ truy cập vào các dịch vụ điều hướng có sự hỗ trợ của hệ thống 
định vị toàn cầu (GPS); cung cấp dịch vụ kết nối và truy cập mạng lưới liên lạc điện tử để 
truyền hoặc nhận âm thanh, hình ảnh hoặc các nội dung đa phương tiện; cung cấp dịch vụ 
kết nối và truy cập vào mạng lưới liên lạc điện tử để truyền hoặc nhận các ứng dụng và 
phần mềm máy tính; dịch vụ phát sóng trên nền web; dịch vụ thư điện tử; dịch vụ truyền 
tin điện tử; dịch vụ truyền dữ liệu không dây, cụ thể là dịch vụ cho phép người sử dụng 
gửi và/hoặc nhận thông điệp qua một mạng dữ liệu không dây; dịch vụ nhắn tin một chiều 
và hai chiều; dịch vụ truyền và nhận thông tin liên lạc bằng giọng nói; dịch vụ truyền các 
ứng dụng và phần mềm máy tính qua internet và qua các mạng máy tính, mạng liên lạc 
điện tử và các thiết bị không dây khác; dịch vụ phát sóng, phát sóng hoặc truyền các 
chương trình radio; phát sóng hoặc truyền các nội dung âm thanh, hình ảnh kỹ thuật số đã 
định dạng và có thể tải về được thông qua mạng máy tính và các mạng lưới liên lạc khác; 
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dịch vụ tư vấn về viễn thông, cụ thể là cung cấp thông tin đến bên thứ ba để hỗ trợ việc phát 
triển và tích hợp các kết nối không dây một chiều hoặc hai chiều với dữ liệu, bao gồm cả 
dữ liệu tổng hợp và các dữ liệu cá nhân, và/hoặc các thông tin liên lạc bằng giọng nói.  

 
Nhóm 39: Cung cấp dịch vụ điều hướng (chỉ đường) với sự hỗ trợ của hệ thống định vị 
toàn cầu (GPS); cung cấp thông tin về bản đồ, điều hướng, giao thông và tọa độ định vị 
thông qua các mạng viễn thông, điện thoại di động, điện thoại, điện thoại thông minh, 
thiết bị điện tử cầm tay và thiết bị điều hướng. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; hoạt động văn hóa 
và thể thao; cung cấp các thông tin về các lĩnh vực nêu trên; dịch vụ xuất bản; tổ chức các 
trò chơi; dịch vụ giáo dục và đào tạo, cụ thể là tổ chức các lớp học, các buổi hội thảo và 
hội nghị nhằm mục đích cung cấp thông tin cho bên thứ ba để hỗ trợ việc sử dụng, phát 
triển và hỗ trợ các thiết bị kết nối không dây và các kết nối không dây và phần mềm liên 
lạc máy tính có liên quan.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ, dịch vụ nghiên cứu và thiết kế về khoa học và 
công nghệ; dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; dịch vụ thiết kế và phát triển 
phần cứng và phần mềm máy tính; dịch vụ phần mềm hoạt động trên web, được quản lý 
bởi nhà cung cấp và cho phép người sử dụng truy cập từ xa (SAAS); cung cấp công cụ tìm 
kiếm để lấy dữ liệu qua mạng lưới liên lạc; dịch vụ internet, cụ thể là cung cấp đường 
truyền đến các công cụ tìm kiếm trên internet; dịch vụ tìm kiếm, trình duyệt và truy lục 
thông tin, các trang web và các nguồn khác trên mạng máy tính toàn cầu và các mạng lưới 
liên lạc khác cho người khác; dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật về phần cứng và phần mềm 
máy tính, về các dịch vụ viễn thông và hệ thống định vị toàn cầu; cung cấp các tiện ích 
trực tuyến qua mạng máy tính toàn cầu và các mạng máy tính và mạng liên lạc điện tử 
khác để người dùng có thể lập trình các nội dung âm thanh, hình ảnh, phim, văn bản và 
các nội dung đa phương tiện khác; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là cập nhật và bảo trì 
phần mềm máy tính, xử lý sự cố các chương trình hỗ trợ dùng trong việc chẩn đoán, và 
giải quyết các vấn đề về các thiết bị kết nối không dây và các vấn đề về phần cứng và 
phần mềm máy tính liên quan; cung cấp thông tin thời tiết qua mạng lưới thông tin liên 
lạc, điện thoại di động, điện thoại, điện thoại thông minh, thiết bị điện tử cầm tay và thiết 
bị điều hướng, Dịch vụ sửa chữa và lắp đặt phần mềm cho dịch vụ mạng lưới dữ liệu 
không dây và dịch vụ liên lạc bằng giọng nói.. 

 
Nhóm 45: Li-xăng phần mềm máy tính (dịch vụ pháp lý).  
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Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải; thiết bị và dụng cụ trắc địa; thiết bị và dụng cụ 
nhiếp ảnh, thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị và dụng cụ cân đo; thiết bị và dụng cụ 
báo hiệu; thiết bị và dụng cụ kiểm tra (giám sát); thiết bị và dụng cụ cấp cứu; thiết bị và 
dụng cụ giảng dạy; thiết bị ghi, truyền và tái tạo dữ liệu, âm thanh hoặc hình ảnh, vật 
mang dữ kiện từ tính; đĩa ghi; máy tính bỏ túi; thiết bị xử lý các dữ liệu, máy vi tính; phần 
mềm máy vi tính; thiết bị và dụng cụ cầm tay không dây, cụ thể là thiết bị hỗ trợ kỹ thuật 
số cá nhân (PDA), điện thoại không dây, điện thoại di động, điện thoại cầm tay, điện 
thoại thông minh, điện thoại truyền hình, máy tính cầm tay, máy tính di động, máy tính 
bảng slate và máy tính bảng dùng để đồng bộ hóa, truyền, ghi, lưu trữ và thao tác dữ liệu 
và/hoặc tín hiệu giọng nói; phụ kiện cho các thiết bị và dụng cụ cầm tay không dây dùng 
để đồng bộ hóa, truyền, ghi, lưu trữ và thao tác dữ liệu và/hoặc tín hiệu giọng nói, cụ thể 
là bộ pin, nắp pin, bộ phụ kiện điện thoại dùng trong xe hơi (car kits), đồ sạc pin và vỏ 
bọc cho đồ sạc pin, bộ tai nghe có micrô, tai nghe kiểu đeo qua đầu, tai nghe kiểu nút tai, 
micrô, bộ điều hợp, giá/kệ điện thoại để bàn, đế sạc pin; bàn phím, dây cáp nối với máy 
tính; hộp chuyên dụng dựng điện thoại/máy tính, túi chuyên dụng đựng điện thoại/máy 
tính, vỏ bọc ngoài và bao da chuyên dụng đựng điện thoại/máy tính; phần mềm liên lạc 
máy tính dùng cho việc đồng bộ hóa, truyền, ghi, lưu trữ và thao tác dữ liệu và/hoặc tín 
hiệu giọng nói; phần mềm máy tính cho phép đồng bộ hóa và truyền các thông tin về bản 
đồ, điều hướng, giao thông, thời tiết và tọa độ định vị tới các thiết bị và dụng cụ cầm tay 
không dây, cụ thể là thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân (PDA), điện thoại không dây, điện 
thoại di động, điện thoại cầm tay, điện thoại thông minh, điện thoại truyền hình, máy tính 
cầm tay, máy tính di động, máy tính bảng slate và máy tính bảng; phần mềm máy tính 
cho phép truy cập các kho dữ liệu trực tuyến.  

 
Nhóm 11: Thiết bị dùng để chiếu sáng.   

 
Nhóm 14: Ghim cài để trang sức, ghim cài ve áo, ghim cài ca-vát, ghim cài (đồ trang sức).   

 
Nhóm 16: ấn phẩm; văn phòng phẩm; thẻ mua hàng trả trước được mã hóa (không từ tính) 
và thẻ quà tặng bằng giấy hoặc bìa cứng được mã hoá (không từ tính) bằng cách in mã số 
lên thẻ cho phép người sử dụng chuyển các giá trị tài chính trực tuyến qua các trang web 
bán lẻ máy tính; keo dán (dùng cho văn phòng hoặc gia đình). 

 
Nhóm 18: Da và giả da, hàng hóa bằng da và giả da, cụ thể là túi đeo lưng, túi du lịch, túi 
dùng cho thể thao, túi vải buộc dây, túi xách thường, bao da đeo thắt lưng thường, bao da 
đeo thắt lưng thời trang, bao da (hộp đựng) thời trang, túi hành lý du lịch, túi dùng ở bãi 
biển, túi xách tay, xắc tay, túi đeo vai, ví, túi xách cho phụ nữ, cặp tài liệu, cặp đựng hồ 
sơ, cặp da đựng tài liệu, hộp đựng chìa khóa bằng da, ví gập, ví đựng tiền xu, hộp chống 
nước và hộp không thấm nước đựng các thiết bị điện tử; thẻ đánh dấu hành lý bằng da 
hoặc giả da; ô, dù.  

 
Nhóm 20: Khung ảnh; sản phẩm trang hoàng và trang trí bằng gỗ, gỗ bần, sậy, mây, liễu 
gai (vật liệu để bện tết), sừng, xương, ngà, phiến sừng ở hàm cá voi, vỏ sò, hổ phách, xà 
cừ, bọt biển, thế phẩm của các vật liệu này hoặc làm bằng chất dẻo.  

 
Nhãm 21: Ca/chÐn.   

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu (trang phục).   

 
Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi; dụng cụ thể dục; bóng dùng trong thể thao; đồ trang trí cây 
thông Noel (trừ bánh kẹo và đèn chiếu sáng).  
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Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến điện thoại thông minh, 
thiết bị không dây, phần mềm máy tính, ứng dụng và phụ tùng cho điện thoại thông minh, 
thiết bị không dây và máy tính; cung cấp thông tin về thương mại; dịch vụ tiếp thị. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ cung cấp các tiện ích thanh toán trực tuyến, cụ thể là cho phép chuyển 
quỹ qua mạng lưới liên lạc điện tử.   

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và lắp đặt phần cứng cho dịch vụ mạng lưới dữ liệu không 
dây và dịch vụ liên lạc bằng giọng nói.   

 
Nhóm 38: Dịch vụ thông tin liên lạc bằng cáp, điện báo, điện thoại, rađiô hoặc tivi; cung 
cấp dịch vụ truy cập internet; cung cấp dịch vụ truy cập các cơ sở dữ liệu điện tử trên 
internet; cung cấp dịch vụ truy cập vào các dịch vụ điều hướng có sự hỗ trợ của hệ thống 
định vị toàn cầu (GPS); cung cấp dịch vụ kết nối và truy cập mạng lưới liên lạc điện tử để 
truyền hoặc nhận âm thanh, hình ảnh hoặc các nội dung đa phương tiện; cung cấp dịch vụ 
kết nối và truy cập vào mạng lưới liên lạc điện tử để truyền hoặc nhận các ứng dụng và 
phần mềm máy tính; dịch vụ phát sóng trên nền web; dịch vụ thư điện tử; dịch vụ truyền 
tin điện tử; dịch vụ truyền dữ liệu không dây, cụ thể là dịch vụ cho phép người sử dụng 
gửi và/hoặc nhận thông điệp qua một mạng dữ liệu không dây; dịch vụ nhắn tin một chiều 
và hai chiều; dịch vụ truyền và nhận thông tin liên lạc bằng giọng nói; dịch vụ truyền các 
ứng dụng và phần mềm máy tính qua internet và qua các mạng máy tính, mạng liên lạc 
điện tử và các thiết bị không dây khác; dịch vụ phát sóng, phát sóng hoặc truyền các 
chương trình radio; phát sóng hoặc truyền các nội dung âm thanh, hình ảnh kỹ thuật số đã 
định dạng và có thể tải về được thông qua mạng máy tính và các mạng lưới liên lạc khác; 
dịch vụ tư vấn về viễn thông, cụ thể là cung cấp thông tin đến bên thứ ba để hỗ trợ việc phát 
triển và tích hợp các kết nối không dây một chiều hoặc hai chiều với dữ liệu, bao gồm cả 
dữ liệu tổng hợp và các dữ liệu cá nhân, và/hoặc các thông tin liên lạc bằng giọng nói.   

 
Nhóm 39: Cung cấp dịch vụ điều hướng (chỉ đường) với sự hỗ trợ của hệ thống định vị 
toàn cầu (GPS), cung cấp thông tin về bản đồ, điều hướng, giao thông và tọa độ định vị 
thông qua các mạng viễn thông, điện thoại di động, điện thoại, điện thoại thông minh, 
thiết bị điện tử cầm tay và thiết bị điều hướng.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; hoạt động văn hóa 
và thể thao; cung cấp các thông tin về các lĩnh vực nêu trên; dịch vụ xuất bản; tổ chức các 
trò chơi; dịch vụ giáo dục và đào tạo, cụ thể là tổ chức các lớp học, các buổi hội thảo và 
hội nghị nhằm mục đích cung cấp thông tin cho bên thứ ba để hỗ trợ việc sử dụng, phát 
triển và hỗ trợ các thiết bị kết nối không dây và các kết nối không dây và phần mềm liên 
lạc máy tính có liên quan.   

 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ, dịch vụ nghiên cứu và thiết kế về khoa học và 
công nghệ; dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; dịch vụ thiết kế và phát triển 
phần cứng và phần mềm máy tính; dịch vụ phần mềm hoạt động trên web, được quản lý 
bởi nhà cung cấp và cho phép người sử dụng truy cập từ xa (SAAS); cung cấp công cụ tìm 
kiếm để lấy dữ liệu qua mạng lưới liên lạc; dịch vụ internet, cụ thể là cung cấp đường 
truyền đến các công cụ tìm kiếm trên internet; dịch vụ tìm kiếm, trình duyệt và truy lục 
thông tin, các trang web và các nguồn khác trên mạng máy tính toàn cầu và các mạng lưới 
liên lạc khác cho người khác; dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật về phần cứng và phần mềm 
máy tính, về các dịch vụ viễn thông và hệ thống định vị toàn cầu; cung cấp các tiện ích 
trực tuyến qua mạng máy tính toàn cầu và các mạng máy tính và mạng liên lạc điện tử 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
733 

khác để người dùng có thể lập trình các nội dung âm thanh, hình ảnh, phim, văn bản và 
các nội dung đa phương tiện khác; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là cập nhật và bảo trì 
phần mềm máy tính, xử lý sự cố các chương trình hỗ trợ dùng trong việc chẩn đoán, và 
giải quyết các vấn đề về các thiết bị kết nối không dây và các vấn đề về phần cứng và 
phần mềm máy tính liên quan; cung cấp thông tin thời tiết qua mạng lưới thông tin liên 
lạc, điện thoại di động, điện thoại, điện thoại thông minh, thiết bị điện tử cầm tay và thiết 
bị điều hướng, Dịch vụ sửa chữa và lắp đặt phần mềm cho dịch vụ mạng lưới dữ liệu 
không dây và dịch vụ liên lạc bằng giọng nói. 

 
Nhóm 45: Li-xăng phần mềm máy tính (dịch vụ pháp lý).  

 
 

(210) 4-2011-05022 (220) 23.03.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 4.3.3; 26.13.25; 8.7.5 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Sao Nam Phương  (VN) 
8A/C1 Thái Văn Lung, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng (dịch vụ ăn uống).  

 
 

(210) 4-2011-05023 (220) 23.03.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A11.3.7; A11.1.6; 4.3.3; 26.1.5 
(591) Đỏ, trắng, đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Sao Nam Phương   (VN) 
8A/C1 Thái Văn Lung, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng (dịch vụ ăn uống).  

 
 

(210) 4-2011-05024 (220) 23.03.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A11.3.7; A11.1.6; 4.3.3; 26.11.3 
(591) Đỏ, trắng, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Sao Nam Phương    (VN) 
8A/C1 Thái Văn Lung, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng (dịch vụ ăn uống).  
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(210) 4-2011-05026 (220) 23.03.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 4.3.3 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Sao Nam Phương    (VN) 
8A/C1 Thái Văn Lung, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng (dịch vụ ăn uống).  
 
 

(210) 4-2011-05073 (220) 23.03.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) L'OREAL SociÐtÐ Anonyme   (FR)
14 Rue Royale, 75008 PARIS - France  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, nước thơm rửa tay sau khi đi toa lét; chất gien, muối dùng để tắm và 
tắm vòi hoa sen không dùng cho mục đích y tế; xà phòng thơm, chất khử mùi cơ thể dùng 
cho cá nhân; kem, sữa, nước thơm, chất gien và phấn thoa mặt, cơ thể và tay; kem và nước 
thơm chăm sóc da khi đi nắng; phấn mắt, chì kẻ lông mày, chì kẻ viền mắt, thuốc bôi mi 
mắt (mascara), son môi, sơn đánh móng tay (chân), kem nền, phấn hồng dùng để trang 
điểm, phấn hồng bôi má; dầu gội đầu; chất gien, chất xịt, keo bọt và kem sáp tạo kiểu tóc 
và chăm sóc tóc; keo xịt tóc; chế phẩm tạo màu tóc và tẩy màu tóc; chế phẩm tạo sóng và 
làm quăn tóc lâu dài; tinh dầu dùng cho mục đích cá nhân.  

 
 

(210) 4-2011-05074 (220) 23.03.2011 
  (441) 26.09.2011 
(300) 009566241 01.12.2010 EM 

(731) DELL INC.  (US) 
One Dell Way, Round Rock, TEXAS 
78682, United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ trong lĩnh vực máy vi tính, và thiết bị ngoại vi cho máy vi tính, 
bộ phận, linh kiện, linh kiện nhỏ và phụ kiện cho máy vi tính, và chương trình máy vi 
tính, phần mềm điều hành, trang thiết bị và dụng cụ lưu trữ dữ liệu, bộ lưu trữ dữ liệu, bộ 
lưu trữ dữ liệu dùng với máy vi tính, màn hình máy tính, máy thu hình, bàn phím máy 
tính, máy in, mực và hộp mực dùng cho máy in, máy quét tài liệu, ổ đĩa mềm, ổ băng, ổ 
đĩa CD-ROM, ổ đĩa DVD, máy chủ truy cập mạng (hub), bộ định tuyến mạng, cạc giao 
tiếp (interface card), bảng mạch nhớ và con chíp điện tử, bộ chuyển mạch, bộ thu phát và 
bộ chuyển đổi, thiết bị bảo vệ năng lượng, máy chiếu LCD, máy chiếu viđêô, máy chiếu 
sử dụng kèm máy vi tính, bảng mạch ghi nhớ, con chíp ghi nhớ, loa âm thanh trầm, bộ tai 
nghe và micrô, tất cả được dùng cho máy vi tính, bộ nối cáp và cáp đắu nối, con chíp điện 
tử, đa phương tiện dùng cho máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính, đĩa mềm, ổ 
đĩa cứng, đĩa CD-ROM và thiết bị sử dụng đa kênh sợi quang dùng cho máy vi tính, giá 
được thiết kế đặc biệt dùng cho máy vi tính, máy ảnh kỹ thuật số, thiết bị hỗ trợ cá nhân 
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kỹ thuật số, máy vi tính cầm tay có khả năng truy cập thư điện tử không dây và truy cập 
không dây đến các mạng thông tin liên lạc điện tử, sổ ghi chép điện tử dùng cho cá nhân, 
máy ghi/nghe nhạc MP3, WAV và WMA, máy thu hình, đầu máy thu viđêô kỹ thuật số, 
thiết bị chống trộm bằng các phương tiện của mạng thông tin máy tính toàn cầu; bán lẻ 
tác phẩm âm nhạc và/hoặc âm thanh và tác phẩm nghe nhìn đã ghi sẵn và các sản phẩm 
điện tử có liên quan đến âm nhạc qua mạng internet hay các mạng điện tử hay thông tin 
liên lạc khác, dịch vụ lưu trữ và dịch vụ tìm và lấy ra (truy xuất) dữ liệu.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt bảo trì và bảo dưỡng máy vi tính, hệ thống máy vi tính và thiết bị ngoại 
vi của máy vi tính; dịch vụ thông tin liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên, dịch vụ cố 
vấn liên quan đến việc lắp đặt, bảo trì và bào dưỡng máy vi tính và hệ thống máy vi tính.  

 

Nhóm 42: Cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật, qua trang web tương tác trên mạng 
thông tin toàn cầu trong lĩnh vực máy vi tính và thiết bị ngoại vi cho máy vi tính; cung cấp 
dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật, qua trang web tương tác trên mạng thông tin máy tính 
toàn cầu, trong lĩnh vực các bộ phận, linh kiện, linh kiện nhỏ và phụ kiện cho máy vi tính 
và thiết bị ngoại vi cho máy vi tính; dịch vụ tư vấn về hệ thống máy vi tính, dịch vụ tư vấn 
về mạng internet; cung cấp thông tin kỹ thuật trong lĩnh vực máy vi tính và thiết bị ngoại 
vi cho máy vi tính và trong lĩnh vực các bộ phận, linh kiện, linh kiện nhỏ và phụ kiện cho 
máy vi tính và các thiết bị ngoại vi cho máy vi tính, tất cả thông qua các phương tiện của 
mạng thông tin máy tính toàn cầu; lập trình máy tính; bảo trì và cập nhật (nâng cấp) phần 
mềm máy tính; tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính và/hoặc phần mềm máy tính; 
thiết kế phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; cài đặt tại hãng (factory 
installation) phần mềm cho các hệ điều hành máy vi tính và phần mềm máy tính ứng 
dụng, cài đặt tại hãng phần mềm hệ điều hành máy tính và phần mềm máy tính ứng dụng.  

 

(210) 4-2011-05091 (220) 23.03.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.17.5; 24.13.1 
(591) Trắng, xám, đỏ. 
(731) Công ty TNHH nước giải khát 

KlRIN ACECOOK Việt Nam    (VN)
Lô D-3A-CN, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước trái cây đóng chai.  
 

 

(210) 4-2011-05093 (220) 23.03.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.19; 24.17.5; 24.13.1; 5.7.14 
(591) Hồng, vàng nhạt, trắng, xanh nước biển, 

xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH nước giải khát 

KlRIN ACECOOK Việt Nam    (VN)
Lô D-3A-CN, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 32: Nước trái cây đóng chai.  
 
 

(210) 4-2011-05262 (220) 25.03.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.13.25 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần giao nhận 
Hoàng Nam  (VN) 
Số 247, tổ 15 cụm 3 Đông Khê, quận 
Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 19: Gỗ ván lát sàn, ván gỗ cầu thang.  
 
 

(210) 4-2011-05347 (220) 25.03.2011 
  (441) 26.09.2011 
(300) 1,494,481 16.08.2010 CA 

(731) TROW GLOBAL HOLDINGS INC.  
(CA) 
56 Queen Street East, Suite 301, 
Brampton, Ontario, Canada L6V 4M8  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn về kỹ thuật xây dựng; tư vấn về kiến trúc; tư vấn về kỹ thuật xây dựng 

của dự án xây nhà cao tầng, xây dựng đường; tư vấn về quy hoạch kiến trúc phong cảnh; 
tư vấn về dịch vụ quy hoạch đô thị; tư vấn về dịch vụ khảo sát đất; dịch vụ tư vấn về môi 
trường.  

 
 

(210) 4-2011-05351 (220) 25.03.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.2; 26.7.25; 26.2.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoài Giang  (VN)
85 phố Thống Nhất, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng: đèn năng lượng sân, vườn, đường tiết kiệm điện năng; phân 

phối nước: thiết bị lọc nước, xử lý nước, nước đóng bình, đóng chai.  
 

Nhóm 18: Da và giả da: túi, cặp, valy. 
 

Nhóm 19: Ván sàn; cửa; khuôn bao cửa; ốp trần; ốp tường. 
 

Nhóm 20: Gỗ: giường, tủ, bàn, ghế, kệ, đệm, ghế, sopha. 
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(210) 4-2011-05373 (220) 28.03.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) AGRIA S.A.   (BG) 
Asenovgradsko Shose, 4009 Plovdiv, 
Bulgaria  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt 
động vật gây hại cho cây trồng; thuốc diệt côn trùng. 

 
 

(210) 4-2011-05389 (220) 28.03.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.12.1; 7.11.1; 5.3.20; 25.7.20; 10.3.7 
(591) Vàng, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã sản xuất rau an 
toàn La Hường - Cẩm Lệ  (VN) 
Tổ 29, phường Hòa Thọ Đông, quận 
Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 31: Rau tươi. 
 
 

(210) 4-2011-05422 (220) 28.03.2011 
  (441) 26.09.2011 
(300) 2010-099271 21.12.2010 JP 

(731) KABUSHIKI KAISHA SANKEI (ALSO 
TRADING AS SANKEI CO., LTD.)  
(JP) 
1-7-12 Shinonome, Koto-ku, Tokyo 135-
0062, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 24: Vải dệt và chế phẩm tư vải dệt không xếp vào các nhóm khác, ga trải giường và 

khăn trải bàn, tất cả cụ thể như sau: vải, gồm có: vải dệt; vải cốt tông; vải tổng hợp chủ 
yếu làm từ sợi gai dầu; vải tơ lụa; vải len; vải sợi hoá học; vải sợi vô cơ (không phải là vải 
sợi amiăng); vải sợi tổng hợp; vải phíp tổng hợp; vải tổng hợp chủ yếu làm từ sợi cốt tông; 
vải dệt khổ hẹp; vải sợi giấy; vải màn; vải co giãn dùng may quần áo; vải tổng hợp từ sợi 
co giãn; vải đế làm giầy cao cổ và giày; vải giả da; vải sợi bằng sợi thuỷ tinh dùng trong 
ngành dệt; lượt (vải vóc); vải bò (jean); vải len jecxi; vải lanh; vải dệt dạng mắt lưới; vải 
sợi nylon; vải may quần áo thầy tu; mảnh vải lụa nhỏ dùng như món quà mừng của các 
dân tộc Zang và Mongol (Hada), vải lót mũ áo(vải dệt); vải sợi; khăn lọc, bằng nỉ (dạ); vải 
đan từ len, sợi; vải sợi không dệt; vải dầu; vải không thấm nước; vải có tráng nhựa vinyl; 
vải tráng cao su; vải da (sợi dệt); nguyên liệu để lọc làm bằng vải dệt, vật dụng cá nhân 
làm bằng vải dệt (không dùng để mặc), cụ thể là: khăn rửa mặt, khăn tắm báng vải dệt, 
khăn tay; màn; ga bọc giường; ga phủ trải giường, tấm phủ đồ đạc bằng vải; miếng lót cốc 
bằng vải dệt; mÒn bông, vỏ bọc đệm và vỏ bọc mÒn (bằng vải lanh); vải bọc đệm bằng sợi 
dệt; áo gối; vỏ chăn; khăn bàn ăn bằng vải; khăn trải bàn không bằng giấy; miếng vải lót 
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cốc (không bằng giấy); khăn bằng vải dệt dùng để thấm (lau) khô bát đĩa (không phải để 
làm sạch); rèm treo tường bằng vải; thảm thêu treo tường làm bằng vải; màn cửa (màn 
bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo), màn tắm bằng vải hoặc bằng chất dẻo; găng tay giặt 
giũ; biểu ngữ và cờ bằng vải; tấm phủ lên bệ ngồi của xí bệt bằng vải; tấm phủ lên hộp 
đựng giấy ăn bằng vải dệt; vỏ bọc vào chỗ ngồi của ghế bằng vải dệt; màn (trướng) rũ xếp 
nếp; vải liệm; nhãn hiệu bằng vải dệt gắn lên quần áo; khăn lau bóng bida; vải lanh; vải 
bọc nệm gối (bằng vải lanh); khăn trải bàn bằng vải lanh; đồ vải lanh dùng trong gia đình, 
vải lanh dùng cho bộ đồ giường; vải lanh dùng trong nhà tắm (trừ quần áo).   

 
 

(210) 4-2011-05515 (220) 29.03.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.15.2; A24.15.7 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Gia Trần (VN)

410 Hùng Vương, quận Thanh Khê, 
thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 35: Bán lẻ ô tô con; đại lý mua bán ký gửi văn phòng phẩm, thiết bị và vật liệu xây 
dựng; mua bán văn phòng phẩm, hàng may mặc sẵn, linh kiện máy tính, phần mềm tin 
học; tổ chức hội chợ, triển lãm nhằm mục đích thương mại. 

 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản. 
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông và thủy lợi. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; lữ hành nội địa; cho thuê ô tô; dịch vụ đặt chỗ cho việc đi lại; 
dịch vụ vận tải; đại lý mua bán vé máy bay.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn  trên mọi chất liệu. 
 

Nhóm 41: Tổ chức sự kiện văn hoá, giáo dục, thể thao; tổ chức biểu diễn nghệ thuật.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế, tạo mẫu. 
 
 

(210) 4-2011-05548 (220) 29.03.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần phân phối 
công nghệ DTC  (VN) 
Lô 9, A8, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua, bán và phân phối lương thực, thực phẩm, dụng cụ nhà bếp, mỹ 
phẩm và các chất tẩy rửa, hàng dệt may, da giày, tivi, video, đầu kỹ thuật số, máy nghe 
nhạc, loa, âm li, tai nghe, máy ghi âm, phụ kiện thiết bị âm thanh, phụ kiện thiết bị truyền 
hình, máy tính xách tay, máy tính để bàn, phụ kiện máy tính, điện thoại di động, điện 
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thoại để bàn, điện lạnh; đại lý mua, đại lý bán và ký gửi các hàng hóa lương thực, thực 
phẩm, dụng cụ nhà bếp, mỹ phẩm và các chất tẩy rửa, hàng dệt may, da giày, tivi, video, 
đầu kỹ thuật số, máy nghe nhạc, loa, âm li, tai nghe, máy ghi âm, phụ kiện thiết bị âm 
thanh, phụ kiên thiết bị truyền hình, máy tính xách tay, máy tính để bàn, phụ kiện máy 
tính, điện thoại di động, điện thoại để bàn, điện lạnh.  

 
 

(210) 4-2011-05610 (220) 29.03.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) TUV SUD PSB PTE LTD.   (SG) 
PSB Building, 1 Science Park Drive, 
Singapore 118221  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Đồ dùng giảng dạy và học tập (không kể máy móc dùng cho mục đích trên); 

sách; ấn phẩm in; xuất bản phẩm in, tất cả thuộc nhóm 16. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo về kinh doanh; cung cấp các khoá đào tạo liên quan đến dịch 
vụ khách hàng; đào tạo quản lý và giám sát; dịch vụ đào tạo về nhân sự; dịch vụ giáo dục; 
đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ đào tạo thương 
mại điện tử; dịch vụ đào tạo các kỹ năng giao tiếp và giao dịch thư từ trong kinh doanh; tư 
vấn đào tạo kinh doanh; dịch vụ đào tạo các kinh doanh thông qua một mô hình mô 
phỏng; dịch vụ trường đào tạo chuyên sâu; tất cả thuộc nhóm 41. 

 
 

(210) 4-2011-05731 (220) 30.03.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) HPL HOTELS & RESORTS PTE LTD  
(SG) 
50 CUSCADEN ROAD #05-02 HPL 
HOUSE, SINGAPORE 249724 

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, khách sạn cạnh đường dành cho khách có ô tô, nhà hàng tự 

phục vụ; nhà trọ; dịch vụ cung cấp lương thực, thực phẩm (thức ăn và đồ uống) cho hội 
nghị, nhà hát, sàn nhảy và buổi biểu diễn ca nhạc. 

 
 

(210) 4-2011-05867 (220) 31.03.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) YANGJIANG KITSEN 
CONSTRUCTION HARDWARE CO., 
LTD   (CN) 
Fengwei Shan, Beiguan Town, 
Yangdong County, Yangjiang City, 
Guangdong, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 06: ống bao nối (măng sông) dùng cho ống dẫn, bằng kim loại; công trình bằng 
kim loại, có thể vận chuyển được; khung kim loại dùng cho xây dựng; má kẹp bằng kim 
loại (móc sắt); phụ kiện bằng kim loại dùng cho đồ nội thất; đồ sắt, cụ thể là cán của dụng 
cụ cầm tay bằng kim loại; khoá (trừ khoá điện) bằng kim loại; kẹp đai truyền bằng kim 
loại của máy móc; bể chứa bằng kim loại; cột chống bằng kim loại; dây cáp cầu treo băng 
kim loại; vật liệu gia cố bằng kim loại để trộn vào bê tông; cột trụ bằng kim loại dùng cho 
xây dựng; công-xon (rầm chia) bằng kim loại dùng trong xây dựng; phụ kiện gá lắp bằng 
kim loại dùng trong xây dựng; công trình bằng thép, có thể vận chuyển được; vật liệu xây 
dựng bằng kim loại; ván (cốp pha) bằng kim loại để đổ bê-tông; giá đỡ bằng kim loại 
dùng cho xây dựng; tấm kim loại dùng cho xây dựng; ván kim loại dùng cho xây dựng; 
kẹp cố định dàn giáo bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2011-06090 (220) 04.04.2011 
  (441) 26.09.2011 
(300) 1387264 06.10.2010 AU 

(531) 3.1.8; A3.1.24 
(731) JAC5 LIMITED  (HK) 

4th Floor, 4-6 On Lan Street, Central, 
Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem (mỹ phẩm); nước thơm dùng cho mỹ phẩm; chế phẩm dùng cho 

mục đích vệ sinh (không dùng cho mục đích y tế); nước thơm dùng sau khi cạo râu; sáp 
dùng cho cạo râu; nước hoa cô-lô nhơ; chế phẩm có mùi thơm.  

 
Nhóm 25: Quần áo lót mặc bên trong; quần áo lót; quần áo; quần áo cho nam giới.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ thúc đẩy bán hàng (cho người khác); dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông, để bán lẻ; quảng cáo bằng đặt hàng qua bưu điện; dịch vụ 
quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới máy vi tính; dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo; dịch 
vụ bán lẻ; bán lẻ hàng hóa (dưới mọi hình thức) bao gồm: dịch vụ bán lẻ mỹ phẩm, kem 
(mỹ phẩm), nước thơm dùng cho mỹ phẩm, chế phẩm dùng cho mục đích y tế không dùng 
cho mục đích y tế, nước thơm dùng sau khi cạo râu, sáp dùng cho cạo râu,nước hoa cô-lô-
nhơ, chế phẩm có mùi thơm, quần áo lót mặc bên trong, quần áo lót, quần áo, quần áo cho  
nam giới. 

 
 

(210) 4-2011-06095 (220) 04.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) MANCINI HOLDINGS PTY LTD  (AU) 
Level 57, 19-29 Martin Place SYDNEY 
2000 Australia  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất bôi trơn dùng cho cá nhân; chất bôi trơn dùng cho mục đích sinh sản;  
chất bôi trơn dạng gel dùng cho mục đích sinh sản.  
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(210) 4-2011-06098 (220) 04.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) F.G. WILSON (ENGINEERING) 
LIMITED   (GB) 
Old Glenarm Road, Larne, Co Antrim, 
BT40 1EJ (GB)  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy công cụ; mô tơ và động cơ (không dùng cho xe cộ mặt đất); khớp nối và 
đai truyền dùng cho máy móc (không dùng cho xe cộ mặt đất); công cụ nông nghiệp (trừ 
dụng cụ cầm tay); lò ấp trứng; động cơ (không dùng cho xe cộ mặt đất); khớp nối và đai 
truyền không dùng cho xe cộ mặt đất; động cơ hơi nước; động cơ đi-e-zen (diesel); máy 
bơm; máy phát điện xoay chiều; cầu dốc để chất hàng; máy phát điện; máy sản xuất điện; 
cáp điều khiển của máy móc, động cơ hoặc máy phát điện; cơ cấu điều khiển và cơ cấu 
chuyển mạch của máy móc, động cơ và máy phát điện và các bộ phận thay thế của nó; bộ 
điều khiển thủy lực của máy móc, động cơ và máy phát điện; bộ điều khiển hơi của máy móc, 
động cơ và máy phát điện; hệ thống bơm, trữ và phân phối nhiên liệu của động cơ đốt trong.  

 

Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi ấm; thiết bị sinh hơi nước, thiết bị nấu nướng,  thiết 
bị làm lạnh,  thiết bị sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị phân phối nước và thiết bị vệ sinh, hệ 
thống làm mát cụ thể là bộ tản nhiệt, máy quạt gió và quạt làm mát; máy để sinh khí 
axetilen; máy phát khí ga (thiết bị); tháp chiếu sáng di động; thiết bị sưởi dùng điện cầm tay; 
lò sưởi chạy điện; bộ trao đổi nhiệt (không là bộ phận của máy móc), máy sinh hơi nước.  

 
 

(210) 4-2011-06099 (220) 04.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A1.5.3 
(591) Trắng, xanh sẫm 
(731) F.G.WILSON (ENGINEERING) 

LIMITED  (GB) 
Old Glenarm Road, Larne, Co Antrim, 
BT40 1EJ (GB)  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy công cụ; mô tơ và động cơ (không dùng cho xe cộ mặt đất); khớp nối và 
đai truyền dùng cho máy móc (không dùng cho xe cộ mặt đất); công cụ nông nghiệp (trừ 
dụng cụ cầm tay); lò ấp trứng; động cơ (không dùng cho xe cộ mặt đất); khớp nối và đai 
truyền không dùng cho xe cộ mặt đất; động cơ hơi nước; động cơ đi-e-zen (diesel); máy 
bơm, máy phát điện xoay chiều; cầu dốc để chất hàng; máy phát điện; máy sản xuất điện; 
cáp điều khiển của máy móc, động cơ hoặc máy phát điện; cơ cấu điều khiển và cơ cấu 
chuyển mạch của máy móc, động cơ và máy phát điện và các bộ phận thay thế của nó; bộ 
điều khiển thủy lực của máy móc, động cơ và máy phát điện; bộ điều khiển hơi của máy móc, 
động cơ và máy phát điện; hệ thống bơm, trữ và phân phối nhiên liệu của động cơ đốt trong.  

 

Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi ấm; thiết bị sinh hơi nước, thiết bị nấu nướng, thiết 
bị làm lạnh, thiết bị sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị phân phối nước và thiết bị vệ sinh, 
hệ thống làm mát cụ thể là bộ tản nhiệt, máy quạt gió và quạt làm mát; máy để sinh khí 
axetilen; máy phát khí ga (thiết bị); tháp chiếu sáng di động, thiết bị sưởi dùng điện cầm tay; 
lò sưởi chạy điện; bộ trao đổi nhiệt (không là bộ phận của máy móc), máy sinh hơi nước.  
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(210) 4-2011-06253 (220) 06.04.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
phát triển dự án Việt Nam (VN)
Phòng B 17, tầng 4, khách sạn Horison, 
số 40 Cát Linh, phường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý toà nhà (bất động sản), cho thuê căn hộ, dịch vụ nhà ở (sở hữu bất 
động sản): hãng bất động sản, quản lý bất động sản; môi giới bất động sản, cho thuê tài 
sản cố định (bất động sản); cho thuê văn phòng (bất động sản), hoạt động ngân hàng; đầu 
tư tư bản (vốn), tư vấn tài chính; cho vay (tài chính); quản lý tài chính. 

 

Nhóm 37: Xây dựng; cho thuê máy xây dựng.  
 

Nhóm 42: Kiến trúc; thiết kế (trang trí) nội thất; tư vấn kiến trúc, dịch vụ ứng dụng kiến 
thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng 
như đường, cầu, thiết bị điện, hóa chất. 

 
 

(210) 4-2011-06361 (220) 07.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.7.17; A3.7.24 
(591) Trắng, cam, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng Ma San   (VN) 
Tầng 12, toà nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; rau củ quả đóng hộp; thịt đóng hộp; cá đóng hộp; trái cây đóng hộp.  
 

Nhóm 30: Nước tương (xì dầu); mì ăn liền; bún ăn liền; phở ăn liền; cháo ăn liền; tương ớt.  
 
 

(210) 4-2011-06362 (220) 07.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng Ma San   (VN) 
Tầng 12, toà nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; rau củ quả đóng hộp; thịt đóng hộp; cá đóng hộp; trái cây đóng hộp.  
 

Nhóm 30: Nước tương (xì dầu); mì ăn liền; bún ăn liền; phở ăn liền; cháo ăn liền; tương 
ớt; bột gia vị thực phẩm (hạt nêm); nước xốt (gia vị).   
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Nhóm 36: Tư vấn đầu tư xây dựng; tư vấn đầu tư vốn; tư vấn đầu tư tài chính; tư vấn đầu 
tư kinh doanh; mua bán bất động sản; môi giới bất động sản.   

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2011-06363 (220) 07.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.7.17; A3.7.24 
(591) Trắng, cam, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng Ma San   (VN) 
Tầng 12, toà nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bột giặt; nước giặt quần áo; nước lau sàn nhà; nước rửa chén bát, xà 
phòng (xà bông).  

 

Nhóm 29: Nước mắm; rau củ quả đóng hộp; thịt đóng hộp; cá đóng hộp; trái cây đóng hộp.  
 

Nhóm 30: Nước tương (xì dầu); mì ăn liền; bún ăn liền, phở ăn liền; cháo ăn liền; tương 
ớt; bột gia vị thực phẩm (hạt nêm); nước xốt (gia vị).   

 

Nhóm 32: Nước giải khát (đồ uống) có ga và không ga; nước uống đóng chai; nước ép 
hoa quả (đồ uống); nước uống tăng lực (không chứa thuốc); nước uống có hương vị trà.   

 
 

(210) 4-2011-06378 (220) 07.04.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
truyền thông giải trí Kim 
Tượng   (VN) 
163/11 A Dạ Nam, phường 3, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Biểu diễn (trình diễn) trực tiếp;  
 
 

(210) 4-2011-06387 (220) 07.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.3; 26.4.9 
(591) Trắng, đỏ, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH gạch men 
Tường Mỹ  (VN) 
86 đường 32, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, mua bán gạch men, mua bán hàng trang trí nội thất, 
ngoại thất; môi giới thương mại.  
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(210) 4-2011-06395 (220) 07.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phú Nông    (VN) 
ấp Qui Thạnh 1, xã Trung Kiên, huyện 
Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa, dầu ăn thực vật, cá đã chế biến, thịt, gia cầm đã 
chế biến.  

 
 

(210) 4-2011-06410 (220) 07.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A10.3.12 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Chọn  (VN) 
339/19 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; mua bán: 
vải, hàng may sẵn, giày dép, bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt, bán lẻ thảm, đệm, 
chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng như: dịch vụ truy cập dữ liệu và thông tin 
trên mạng, dịch vụ xử lý dữ liệu và thông tin trên mạng, dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử.  

 
Nhóm 42: Lập trình máy vi tính.  

 
 

(210) 4-2011-06411 (220) 07.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1; 26.3.23; 26.13.25 
(731) NINGBO LONGXING WELDING 

CUTTING TECHNOLOGY STOCK 
CORPORATION   (CN) 
333 Jin da Road, Yin zhou Town, Ning 
Bo, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Mỏ hàn [bộ phận của máy hàn] đầu mỏ cắt [bộ phận của máy cắt - máy móc]; 
máy hàn chạy bằng điện; thiết bị hàn, hoạt động bằng ga; bộ điều chỉnh [bộ phận của 
máy]; mỏ cắt [bộ phận của máy cắt - máy móc].  
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(210) 4-2011-06416 (220) 07.04.2011 
  (441) 26.09.2011 
(300) 85/217749 14.01.2011 US 

  
(731) HEWLETT-PACKARD 

DEVELOPMENT COMPANY, L.P.  
(US) 
11445 Compaq Center Drive West, 
Houston, Texas 77070, United States of 
America  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; phần cứng máy tính; phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần cứng và 

phần mềm máy tính và phần cứng và phần mềm mạng lưới truyền thông; phần cứng máy 
tính, cụ thể là thẻ nhớ; phần cứng máy tính cho viễn thông; màn hình máy tính; thiết bị 
điện tử số di động; máy tính di động; máy tính cầm tay; máy tính xách tay; máy tính 
bảng; máy hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân; tổ chức điện tử; bộ nhớ máy tính; điện thoại; điện 
thoại di động; máy nhắn tin; điện thoại thông minh; điện thoại truyền hình; thiết bị truyền 
thông di động và cầm tay để truyền và nhận dữ liệu, thông tin và nội dung số khác, bao 
gồm nội dung âm thanh và hình ảnh, cụ thể là máy tính cầm tay, điện thoại di động và 
điện thoại thông minh; máy chụp ảnh và máy quay phim; máy nghe nhạc; máy phát hình; 
đầu đa phương tiện; phần mềm truyền thông máy tính; phần mềm máy tính (ghi sẵn), cụ 
thể là chương trình máy tính đã ghi trước đề quản lý thông tin cá nhân, phần mềm quản lý 
cơ sở dữ liệu, phần mềm nhận dạng ký tự, phần mềm viễn thông, phần mềm quản lý điện 
thoại, phần mềm thông điệp và thư điện tử, phần mềm nhắn tin, phần mềm đồng bộ hóa 
cơ sở dữ liệu, chương trình máy tính để truy cập, duyệt qua và tìm kiếm trực tuyến cơ sở 
dữ liệu; chương trình trò chơi máy tính; phần mềm trò chơi video; trò chơi máy tính và trò 
chơi video tải về được; nhạc, âm thanh, video và các nội dung giải trí liên quan tải về 
được; bao đựng máy tính; phụ tùng, bộ phận và đồ đựng được bán đồng bộ với tất cả các 
sản phẩm nói trên; quy trình hướng dẫn sử dụng dưới dạng điện tử được cung cấp đồng bộ 
cho tất cả các sản phẩm nói trên; thiết bị ghi, truyền dẫn hoặc sao chép dữ liệu, văn bản, 
đồ họa, âm thanh hoặc hình ảnh; bộ chuyển tải dữ liệu từ tính trống; bộ chuyển tải dữ liệu 
từ tính trống đã ghi trước có tính năng phần mềm đề sử dụng trong việc kết nối với các 
thiết bị liên lạc cầm tay như là điện thoại di động và điện thoại thông minh.   

 
 

(210) 4-2011-06425 (220) 08.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.7.20; 26.11.3; A7.5.8; A7.1.12; 
7.1.24 

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
Việt Nam Liên kết   (VN) 
Phòng 101, số 109 Trần Duy Hưng, 
phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 36: Mua bán, cho thuê, môi giới, tư vấn bất động sản; đầu tư tạo lập nhà, công trình 
xây dựng để bán, cho thuê; mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê; thuê nhà, 
công trình xây dựng để cho thuê lại; đầu tư cải tạo đất, đầu tư các công trình hạ tầng trên 
đất thuê để cho thuê đã có hạ tầng; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đầu tư công 
trình hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê, thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng cho thuê lại.  

 
Nhóm 37: Xây dựng cơ sở hạ tầng bao gồm khu đô thị, chung cư, khu công nghiệp, văn 
phòng, trung tâm thương mại, các công trình dịch vụ thương mại, dịch vụ công cộng, thể 
dục thể thao, công viên, nhà, công trình đường sắt, đường bộ, công trình dân dụng, công 
trình công ích; sửa chữa, phục hồi các phương tiện cơ giới; dịch vụ làm vệ sinh công 
nghiệp; đại lý sửa chữa cho các hãng sản xuất, kinh doanh thương mại ô tô, xe máy các 
loại; phá dỡ; chuẩn bị mặt bằng; lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi, 
điều hòa không khí; hoàn thiện công trình xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-06436 (220) 08.04.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần truyền thông 
MARKETING VNUNIQUE  (VN) 
Phòng 202- C17 tập thể Thanh Xuân 
Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Sách, báo, tạp chí, các loại ấn phẩm văn hóa, các loại văn phòng phẩm.  
 

Nhóm 35: Tổ chức, sản xuất các chương trình truyền thông nhằm mục đích quảng cáo.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ phát triển ý tưởng, sản xuất, tổ chức các chương trình truyền thông 
nhằm mục đích phát triển cộng đồng như giáo dục về an toàn lao động, an toàn giao 
thông, bảo vệ môi trường trên các phương tiện truyền thông như truyền hình, báo chí, trên 
mạng, viết, tạp chí, đài tiếng nói.  

 
 

(210) 4-2011-06437 (220) 08.04.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền thông 
MARKETING VNUNIQUE   (VN) 
Phòng 202- C17 tập thể Thanh Xuân 
Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Sách, báo, tạp chí, các loại ấn phẩm văn hóa, các loại văn phòng phẩm.  
 

Nhóm 35: Tổ chức, sản xuất các chương trình truyền thông nhằm mục đích quảng cáo.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ phát triển ý tưởng, sản xuất, tổ chức các chương trình truyền thông 
nhằm mục đích phát triển cộng đồng như giáo dục về an toàn lao động, an toàn giao 
thông, bảo vệ môi trường trên các phương tiện truyền thông như truyền hình, báo chí, trên 
mạng, viết, tạp chí, đài tiếng nói.   
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(210) 4-2011-06452 (220) 08.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MAXXA Việt 
Nam  (VN) 
Nhà ông Nguyễn Thanh Xuân, Đội 3, xã
Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh: vòi, bồn tắm, chậu rửa tay, bồn rửa bát, bệ xí nhà vệ sinh.  
 
 

(210) 4-2011-06455 (220) 08.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.1; A26.3.5 
(731) SHANGHAI HUGONG VALVE 

FACTORY   (CN) 
Hugong Valve Industry Park, No. 555 
Huagao Road, Huating Industry Zone, 
Jiading, Shanghai, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 07: Van (bộ phận của máy); van bản lề (bộ phận củn máy); van áp suất (bộ phận 
của máy); bẫy hơi (van xả tự động); bơm (máy); bơm chân không (máy). 

 
 

(210) 4-2011-06498 (220) 08.04.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hỗ trợ phát 
triển công nghệ DETECH    (VN)
Toà nhà DETECH, số 8 Tôn Thất 
Thuyết, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; 
chuyển thư tín; cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ nhắn tin; thông tin về viễn thông.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ phần mềm và các giải pháp công nghệ thông tin; tư vấn về phần cứng 
máy tính; lập chương trình máy tính; dịch vụ thiết kế trang web; phát triển và thiết kế 
phần mềm và phần cứng máy tính; dịch vụ mạng máy tính.  

 
 

(210) 4-2011-06499 (220) 08.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.5.1 
(591) Cam, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
tư vấn và dịch thuật Bảo 
Phương  (VN) 
80/16B Trần Quang Diệu, phường 14, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 39: Du lịch, đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe du lịch.  
 

Nhóm 43: Đặt phòng khách sạn. 
 
 

(210) 4-2011-06535 (220) 08.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.23; A5.3.14 
(591) Đen, trắng, ghi 
(73) BERRYLITE PTE. LTD.   (SG) 

27 Yunnan Drive 2, Singapore 638284  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm làm từ sữa; đồ uống làm từ sữa chua; món tráng miệng làm từ sữa 
chua; sữa chua làm từ sữa dê; chế phẩm sữa chua. 

 
 

(210) 4-2011-06541 (220) 08.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) EIDAI CO., LTD  (JP) 
2-10-60, Hirabayashi Minami, Suminoe-
ku, Osaka-shi, Osaka-fu, Japan  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống tủ bếp bao gồm các thiết bị nấu nướng và bồn rửa; bồn rửa trong bếp.  
 

Nhóm 19: Gỗ xây dựng; tấm ván xây dựng: gỗ dán, tấm vàn nhỏ, tấm ván bằng sợi gỗ, 
tấm gỗ dát mỏng được trang trí trên bề mặt với hoa văn in, các họa tiết bằng nhựa thông 
hoặc được trang trí bằng các tấm/miếng nhựa hoặc giấy; vật liệu xây dựng bằng gỗ gồm: 
ván dọc của khung cửa, ván lát sàn, cầu thang, lan can (ở cầu thang), ván lát tường, bức 
vách ngăn, trần nhà; vật liệu cho thợ mộc làm bằng gỗ dùng trong xây dựng gồm: ván ốp 
chân tường dùng trong xây dựng, gờ ốp trần nhà, vật liệu làm các cạnh/gờ cho trần nhà khi 
hoàn thiện; cửa gỗ, cửa trượt bằng gỗ, cửa treo (cửa nhô ra ngoài) làm bằng gỗ, cửa gấp/kéo 
được bằng gỗ và khung cửa gỗ; chốt dùng để lắp ráp đồ gỗ (không làm bằng kim loại). 

 

Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà gồm: tủ đựng chén bát, tủ treo đựng chén bát, bàn để đồ trang 
điểm trong nhà tắm, tủ để giày, giá sách, giá/kệ để bày các đồ vật; kệ đặt trên bồn rửa 
trong bếp; tấm giá treo (tấm treo có móc kiểu Nhật Bản có sẵn các móc treo), móc treo 
mũ (không bằng kim loại); ghế dài; tấm nâng/đỡ hàng (không làm bằng kim loại); bậc 
thang không làm bằng kim loại) và thang bằng gỗ hoặc chất dẻo.  

 
 

(210) 4-2011-06542 (220) 08.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) EIDAI CO., LTD   (JP) 
2-10-60, Hirabayashi Minami, Suminoe-
ku, Osaka-shi, Osaka-fu, Japan   

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống tủ bếp bao gồm các thiết bị nấu nướng và bồn rửa; bồn rửa trong bếp.    
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Nhóm 19: Gỗ xây dựng; tấm ván xây dựng: gỗ dán, tấm ván nhỏ, tấm ván bằng sợi gỗ, 
tấm gỗ dát mỏng được trang trí trên bề mặt với hoa văn in, các họa tiết bằng nhựa thông 
hoặc được trang trí bằng các tấm/miếng nhựa hoặc giấy; vật liệu xây dựng bằng gỗ gồm: 
ván dọc của khung cửa, ván lát sàn, cầu thang, lan can (ở cầu thang), ván lát tường, bức 
vách ngăn, trần nhà; vật liệu cho thợ mộc làm bằng gỗ dùng trong xây dựng gồm: ván ốp 
chân tường dùng trong xây dựng, gờ ốp trần nhà, vật liệu làm các cạnh/gờ cho trần nhà khi 
hoàn thiện; cửa gỗ, cửa trượt bằng gỗ, cửa treo (cửa nhô ra ngoài) làm bằng gỗ, cửa gấp/kéo 
được bằng gỗ và khung cửa gỗ; chốt dùng để lắp ráp đồ gỗ (không làm bằng kim loại).   

 
Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà gồm: tủ đựng chén bát, tủ treo đựng chén bát, bàn để đồ trang 
điểm trong nhà tắm, tủ để giày, giá sách, giá/kệ để bày các đồ vật; kệ đặt trên bồn rửa 
trong bếp; tấm giá treo (tấm treo có móc kiểu Nhật Bản có sẵn các móc treo), móc treo 
mũ (không bằng kim loại); ghế dài; tấm nâng/đỡ hàng (không làm bằng kim loại); bậc 
thang (không làm bằng kim loại) và thang bằng gỗ hoặc chất dẻo.  

 
 

(210) 4-2011-06576 (220) 09.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A25.3.3 
(731) MEDCOM-MP LLC   (RU) 

Industrial Zone Technoprom, mkr. 
Belaya Dacha, Kotelniki, Luberetsky 
Region, Moscow Area 140065, Russian 
Federation  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất và chế phẩm dược; chất và chế phẩm ngừa thai; gel, chất lỏng và kem diệt 
tinh trùng; dầu bôi trơn dùng cho cá nhân (dùng trong y tế); dầu nhờn và chất khử trùng 
vệ sinh (dùng trong y tế), khăn có tẩm thuốc dùng cho mục đích vệ sinh, chế phẩm tẩm 
thuốc dùng cho việc chăm sóc các bộ phận kín của cơ thể.  

 
Nhóm 10: Bao cao su; dụng cụ tránh thai; vệ sinh và phòng bệnh; máy móc, dụng cụ và 
thiết bị y tế để chuẩn đoán và xét nghiệm; máy móc, dụng cụ và thiết bị xét nghiệm thai 
kỳ; máy móc, dụng cụ và thiết bị kiểm tra sự rụng trứng.  

 
 

(210) 4-2011-06577 (220) 09.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) MEDCOM-MP LLC   (RU) 
Industrial Zone Technoprom, mkr. 
Belaya Dacha, Kotelniki, Luberetsky 
Region, Moscow Area 140065, Russian 
Federation  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất và chế phẩm dược; chất và chế phẩm ngừa thai; gel, chất lỏng và kem diệt 

tinh trùng; dầu bôi trơn dùng cho cá nhân (dùng trong y tế); dầu nhờn và chất khử trùng 
vệ sinh (dùng trong y tế), khăn có tẩm thuốc dùng cho mục đích vệ sinh, chế phẩm tẩm 
thuốc dùng cho việc chăm sóc các bộ phận kín của cơ thể.  
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Nhóm 10: Bao cao su; dụng cụ tránh thai; vệ sinh và phòng bệnh; máy móc, dụng cụ và 
thiết bị y tế để chuẩn đoán và xét nghiệm; máy móc, dụng cụ và thiết bị xét nghiệm thai 
kỳ; máy móc, dụng cụ và thiết bị kiểm tra sự rụng trứng.  

 
 

(210) 4-2011-06606 (220) 09.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.5.8; 2.5.2 
(591) Đỏ, trắng, nâu 
(731) Công ty TNHH Vi Phim  (VN) 

67 Thích Quảng Đức, thị xã Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 09: Sản phẩm phim điện ảnh, phim truyện truyền hình, chương trình truyền hình 
thực tế, phim quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2011-06649 (220) 13.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.15.1; 26.1.1 
(731) QATOFIN COMPANY LIMITED  (QA) 

4th Floor, Toyota Tower, Doha-State of 
Qatar  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; hóa chất sử dụng trong trồng rừng, loại trừ 
chất diệt nấm, diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hóa chất sử dụng trong 
phòng thí nghiệm dùng cho mục đích khoa học, không dùng cho y tế hoặc thú y; phụ gia 
hóa chất dùng cho dầu và nhiên liệu động cơ; hóa chất dùng để khử muội than của động 
cơ nổ; hợp chất dập lửa; hóa chất dùng tinh chế dầu; hóa chất để thuộc da; hóa chất để 
tẩm da; hóa chất để làm mới da và hóa chất chống thấm nước cho da; chất dẻo hóa; chất 
dẻo dạng thô; chất để bảo quản cao su; nhựa acrylic ở dạng thô. 

 

Nhóm 16: Catalô; tạp chí; sổ tay hướng dẫn; báo hàng ngày; sách; giấy dán đã được in sẵn 
thông tin; sách và tạp chí hướng dẫn; nhãn dán đã được in sẵn thông tin; sách có các 
thông tin hoặc chỉ dẫn về thực hành.  

 

Nhóm 17: Cao su dạng lỏng, cao su thô hoặc bán thành phẩm, cao su hòa tan và cao su 
tổng hợp; amiăng; nhựa acrylic bán thành phẩm; dầu ngăn cách điện, nhiệt; vải cách 
nhiệt, điện; vật liệu cách nhiệt, điện; vật liệu để nhồi, đệm bằng cao su hoặc bằng chất 
dẻo dùng để gói hàng; nhựa tổng hợp bán thành phẩm; màng chống lão hóa dùng cho cửa 
sổ (màng nhuộm màu). 

 

Nhóm 18: Da thô hoặc bán thành phẩm, giả da; túi dùng để du lịch; túi (túi nhỏ hoặc bao 
nhỏ) bằng da dùng để bao gói; hộp bằng da hoặc bìa bằng da; hộp bằng sợi lưu hóa.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ sản phẩm dầu, khí và dầu mỏ; dịch vụ cho thuê 
khoảng trống để quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ tư vấn quản lý kinh 
doanh về các sản phẩm dầu, khí và dầu mỏ; dịch vụ hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương 
mại và công nghiệp.  
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(210) 4-2011-06807 (220) 14.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.13.25; A3.7.24 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang Khôi 
Nguyên  (VN) 
39/A015 Huỳnh Văn Chính II, phường 
Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán vải, nguyên liệu ngành may; mua bán giày dép, hàng may sẵn (quần, áo).  
 
 

(210) 4-2011-06846 (220) 15.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 5.7.3; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, da cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ TA DA  (VN) 
44A đường số 17, phường 12, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi (dây thun, bong bóng). 
 

Nhóm 29: Thực phẩm được chế biến: chả lụa.  
 

Nhóm 30: Bánh mì; bánh kem. 
 
 

(210) 4-2011-06857 (220) 15.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A18.1.9; 18.1.23; A26.11.9 
(591) Đỏ, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần HC - phát 
triển công nghệ SMART 
PARKING   (VN) 
Ngõ 6, xóm 1, Đồng Xa, Mai Dịch, Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Thang máy; thang cuốn; thiết bị nâng hạ; băng tải; bộ điều khiển thủy lực dùng 
cho máy và động cơ (không dùng cho xe cộ); động cơ (không dùng cho xe cộ) và máy 
thủy lực.  

 
Nhóm 09: Thiết bị điện tử dùng để ghi, truyền, nhận, sao, lưu, hiện hình và lưu tin, gửi 
thư, thông tin và dữ liệu (thiết bị đơn nhất); thiết bị tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; bộ 
thiết bị truyền dẫn dữ liệu (thiết bị điện tử); thiết bị chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 
chỉnh hoặc điều khiển năng lượng (thiết bị đơn nhất); thiết bị viễn thông; thiết bị và máy 
âm thanh.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  
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Nhóm 39: Cho thuê bãi đỗ xe; bãi đỗ xe; cho thuê xe cộ; vận tải bằng ô tô. 
 

Nhóm 40: Sản xuất, tái tạo và xử lý năng lượng.  
 
 

(210) 4-2011-06910 (220) 15.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.9; 1.15.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
quốc tế và đầu tư Việt Nam  
(VN) 
1A - Yết Kiêu, phường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng 
và các sản phẩm thực phẩm liên quan đến sức khỏe con người dùng trong ngành y.  

 

Nhóm 32: Nước có ga; bia; đồ uống không chứa cồn; đồ uống trên cơ sở nước sữa; rượu 
khai vị, không có cồn; nước ép hoa quả; nước khoáng (đồ uống); nước sô đa; xi rô dùng 
cho đồ uống; nước (đồ uống); nước chiết xuất từ nhân sâm, nước chiết xuất từ linh chi, 
nước chiết xuất từ đông trung hạ thảo (đồ uống, không dùng cho mục đích y tế).  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu hàng hóa, các sản phẩm đồ dùng gia đình, đồ điện 
gia dụng, điện, điện tử, đồ dùng nội thất, các loại hương liệu và nước hoa, các loại mỹ 
phẩm, dụng cụ thể thao, thiết bị y tế, vật tư và dụng cụ y tế, hàng gốm sứ, thủy tinh, thủ 
công mỹ nghệ, dược phẩm, thực phẩm bổ dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh 
dưỡng, thực phẩm bổ sung vi chất và các sản phẩm thực phẩm liên quan đến sức khỏe con 
người; xúc tiến thương mại; dịch vụ tư vấn quản lý dự án; quảng cáo và bán hàng thông 
qua các phương tiện truyền thông hữu tuyến, vô tuyến, phát thanh, truyền hình, thương 
mại điện tử, mạng internet; đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư tài chính.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo; tư vấn đào tạo về kỹ năng quản lý; tư vấn du học.  
 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế.  
 
 

(210) 4-2011-06942 (220) 15.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH Châu Đại Dương  
(VN) 
Số 87 Phạm Phú Thứ, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 05: Sữa bột (cho trẻ em); men sữa dùng trong ngành dược; đường sữa (dùng cho 
mục đích y tế); sữa ong chúa (dùng cho ngành y); dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

Nhóm 29: Sữa đông (dùng làm pho mát); đồ uống từ sữa bò lên men (kefia); đồ uống làm 
từ sữa ngựa lên men (koumiss); sữa chua; nước sữa; sữa tươi đóng hộp.  
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Nhóm 30: Sô cô la sữa; cà phê sữa; món sữa trứng (dạng bánh kẹo); sữa chua đông lạnh; 
cháo thực phẩm có chứa sữa; sữa ong chúa dùng làm thực phẩm cho người (không dùng 
trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-07065 (220) 19.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.9.1 
(591) Đen, xanh dương sẫm, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng sản xuất thương mại 
dịch vụ Gia Cát   (VN) 
10 Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Bồn tắm, bình nước nóng cho nhà tắm, thiết bị vệ sinh, vòi hoa sen, bồn rửa 
bát, vòi nước, chậu vệ sinh (thiết bị vệ sinh).  

 

Nhóm 21: Dụng cụ vệ sinh. 
 
 

(210) 4-2011-07072 (220) 19.04.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) A7.1.12; 7.1.24; 1.15.5; 26.13.25; 
26.3.23; 26.7.25 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại và dịch vụ Nam 
Thiên Sơn  (VN) 
Xóm 11, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa uPVC (nhựa tổng hợp).  
 
 

(210) 4-2011-07149 (220) 20.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.12; 26.1.2 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng 
(731) SHENZHEN SENBO ELECTRONIC 

CO.,LTD   (CN) 
Xinfu Industrial Park, Chongqing Road, 
Heping Village, Fuyong Town, Bao'an 
District, Shenzhen City, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 09: Pin điện; thiết bị xạc dùng cho pin điện; cái nút lỗ tai (tai nghe); máy quay 
video xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; điện thoại cầm tay; bộ pin; chip (mạch tổ 
hợp); camera (máy chụp ảnh); thiết bị tìm vị trí và đánh dấu đường đi dùng cho phương 
tiện giao thông (máy vi tính trên phương tiện giao thông); dây điện.  
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(210) 4-2011-07166 (220) 20.04.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư địa 
ốc Hưng Phú  (VN) 
Lầu 7 Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị 
Minh Khai, phường 6, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản tư; vấn bất động sản, quản lý bất động sản, 

môi giới bất động sản; đánh giá bất động sản. 
 

(210) 4-2011-07180 (220) 20.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.1.6; 1.3.1; A1.3.17 
(731) Công ty TNHH dây và cáp điện 

LUCKY SUN   (VN) 
Khu công nghiệp Đồng Văn, huyện Duy 
Tiên, tỉnh Hà Nam  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư ADVACAS (VPLS 
ADVACAS) 

 
(511)   Nhóm 09: Dây điện, cáp điện, bộ nối điện, công tắc điện, bảng phân phối điện, phích cắm điện.   
 

Nhóm 35: Buôn bán dây điện, cáp điện, các vật liệu điện, thiết bị điện (dây điện, cáp điện, 
bộ nối điện, công tắc điện, bảng phân phối điện, phích cắm điện, bóng điện, thiết bị chiếu 
sáng, quạt điện, điều hoà, tivi, ổn áp), máy trộn khuấy không chạy điện dùng trong gia 
đình, nồi áp suất không dùng điện, nồi hấp không dùng điện dùng trong gia đình, đồ chứa 
đựng dùng trong gia đình, ống nhựa dùng cho ngành nước và ngành điện; đại lý mua bán, 
ký gửi hàng hoá như: thiết bị điện (dây điện, cáp điện, bộ nối điện, công tắc điện, bảng 
phân phối điện, phích cắm điện, bóng điện, thiết bị chiếu sáng, quạt điện, điều hoà, tivi, 
ổn áp), máy trộn khuấy không chạy điện dùng trong gia đình, nồi áp suất không dùng 
điện, nồi hấp không dùng điện dùng trong gia đình, đồ chứa đựng dùng trong gia đình, 
ống nhựa dùng cho ngành nước và ngành điện); quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; tổ chức 
triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2011-07181 (220) 20.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.1.6; 1.3.1; A1.3.17 
(731) Công ty TNHH dây và cáp điện 

LUCKY SUN    (VN) 
Khu công nghiệp Đồng Văn, huyện Duy 
Tiên, tỉnh Hà Nam   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư ADVACAS (VPLS 

ADVACAS) 
 
(511)   Nhóm 09: Dây điện, cáp điện, bộ nối điện, công tắc điện, bảng phân phối điện, phích cắm điện.   
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Nhóm 35: Buôn bán dây điện, cáp điện, các vật liệu điện, thiết bị điện (dây điện, cáp điện, 
bộ nối điện, công tắc điện, bảng phân phối điện, phích cắm điện, bóng điện, thiết bị chiếu 
sáng, quạt điện, điều hoà, tivi, ổn áp), máy trộn khuấy không chạy điện dùng trong gia 
đình, nồi áp suất không dùng điện, nồi hấp không dùng điện dùng trong gia đình, đồ chứa 
đựng dùng trong gia đình, ống nhựa dùng cho ngành nước và ngành điện; đại lý mua bán, 
ký gửi hàng hoá như: thiết bị điện (dây điện, cáp điện, bộ nối điện, công tắc điện, bảng 
phân phối điện, phích cắm điện, bóng điện, thiết bị chiếu sáng, quạt điện, điều hoà, tivi, 
ổn áp), máy trộn khuấy không chạy điện dùng trong gia đình, nồi áp suất không dùng 
điện, nồi hấp không dùng điện dùng trong gia đình, đồ chứa đựng dùng trong gia đình, 
ống nhựa dùng cho ngành nước và ngành điện); quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; tổ chức 
triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2011-07257 (220) 20.04.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần KYVY  (VN) 
Lô II-7, nhóm CN II, khu công nghiệp 
Tân Bình, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Khẩu trang bằng giấy, khăn ướt bằng giấy, khăn ăn bằng giấy.  
 

Nhóm 24: Khăn ăn bằng hàng dệt, khăn bằng hàng dệt để tẩy trang, khăn nhỏ bằng hàng 
dệt, khăn bằng vải để tẩy trang, khăn ướt bằng vải.  

 
 

(210) 4-2011-07281 (220) 20.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.12; 1.15.5; 26.11.3; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh lam, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần cơ điện và 
xây dựng Việt Nam  (VN) 
Số 56, ngõ 102, Trường Chinh, phường 
Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Đồ bằng sắt dùng trong xây dựng; công trình bằng kim loại (di chuyển được); 

cốt kim loại dùng cho xây dựng (cốt thép); vật liệu xây dựng bằng kim loại; ống dẫn chịu 
áp bằng kim loại; công trình có thể chuyên chở được bằng kim loại.  

 
Nhóm 36: Đánh giá bất động sản; đầu tư vốn, cho thuê tài sản cố định; môi giới bất động 
sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản.  

 
Nhóm 37: Giám sát, điều hành công việc xây dựng công trình; xây dựng; cho thuê máy 
xây dựng; phá các công trình xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thang máy; khai thác mỏ.  

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; thiết lập bản vẽ xây dựng; nghiên cứu về cơ khí; 
thử nghiệm vật liệu; thiết kế trang trí nội thất.  
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(210) 4-2011-07339 (220) 21.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 19.7.1 
(731) DIAGEO NORTH AMERICA, INC.  

(US) 
801 Main Avenue, Norwalk, Connecticut 
06851, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (ngoại trừ bia). 

 
 

(210) 4-2011-07340 (220) 21.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 19.7.1 
(731) DIAGEO NORTH AMERICA, INC.  

(US) 
801 Main Avenue, Norwalk, Connecticut 
06851, U.S.A.   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (ngoại trừ bia). 

 
 

(210) 4-2011-07388 (220) 21.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.15.25; 26.13.25; A25.3.3 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) FAR EAST GROUP PTE. LTD.   (SG) 

112 Lavender Street, #04-00, Far East 
Refrigeration Building, Singapore 
338728 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 07: Bộ trao đổi nhiệt (bộ phận của máy móc), thiết bị trao đổi nhiệt (bộ phận của 

máy móc), máy đóng/bịt kín bằng nhiệt; động cơ điện dùng cho hệ thống cấp nhiệt; bơm 
máy, bơm dùng cho hệ thống cấp nhiệt; máy nén/ép, máy nén khí, máy nén khí lạnh dùng 
cho hệ thống cấp nhiệt (bộ phận của máy móc), bộ làm nóng nước (bộ phận của máy 
móc), bộ điều chỉnh cho van thông gió (bộ phận của máy móc), máy hút gió (bộ phận của 
máy móc); bình ngưng tụ khí (bộ phận của máy móc), thiết bị và hệ thống ngưng tụ khí 
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(bộ phận của máy móc), bình ngưng tụ hơi làm lạnh (bộ phận của máy móc), bình ngưng 
tụ hơi (bộ phận của máy móc); máy cắt, thiết bị cắt là bộ phận của máy móc; thiết bị làm 
sạch công nghiệp dùng cho việc lau chùi máy làm bay hơi và máy làm lạnh, van (bộ phận 
của máy móc); may để hàn và gắn; máy tách, máy tách dầu bằng hơi; thang máy.  

 
Nhóm 11: Lò sưởi, thiết bị làm nóng khí, thiết bị làm nóng, thiết bị để sưởi, hệ thống làm 
nóng; thiết bị điều khiển (van tĩnh nhiệt) dùng cho hệ thống làm nóng, bộ điều chỉnh (van 
tĩnh nhiệt) dùng cho hệ thống làm nóng; bộ trao đổi nhiệt (không phải là bộ phận của máy 
móc); thiết bị bơm hơi nóng; thiết bị điều chỉnh hơi nóng (van) là bộ phận của hệ thống 
làm nóng; thiết bị dùng để thông gió, bộ thông khí nén, hệ thống thông gió; thiết bị thông 
gió chạy bằng năng lượng mặt trời, máy điều hoà không khí, thiết bị điều hoà không khí; 
tủ lạnh, thiết bị làm lạnh; hệ thống làm mát dùng cho việc làm lạnh; máy nén cho thiết bị 
làm lạnh, bình ngưng tự làm lạnh; cơ cấu làm lạnh, máy làm lạnh; thiết bị bay hơi; thiết bị lọc 
nước, thiết bị cung cấp nước nóng và nước lạnh; lò nấu; đèn hồ quang, thiết bị chiếu sáng.  

 
 

(210) 4-2011-07405 (220) 21.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.15.21; 26.3.23 
(591) Xanh lá 
(731) SPX CORPORATION   (US) 

13515 Ballantyne Corporate Place, 
Charlotte, North Carolina 28277, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 07: Kích [máy móc]; pittông [máy móc]; bánh răng vận hành bằng năng lượng và 

thiết bị tháo bạc đạn vận hành bằng năng lượng; súng bơm mỡ dùng khí nén; tời cáp; 
dụng cụ (không phải dụng cụ thao tác thủ công) để tháo hoặc lắp đặt bánh răng, bạc đạn, 
bánh xe, ròng rọc, măng sông, trực và các linh kiện ma sát khác; cần trục; máy nén [máy 
móc dùng cho mục đích công nghiệp]; đầu kẹp thủy lực để giữ các mảnh cắt khi hệ thống 
sản xuất chế tạo đang vận hành; bộ truyền động xách tay có gắn van điều chỉnh và kiểm 
soát mạch điện bằng khí nén/thủy lực được dùng như nguồn năng lượng trung tâm cho các 
dụng cụ kẹp; thanh răng vận hành bằng năng lượng dùng để bôi trơn và sửa chữa xe cộ; 
các sản phẩm trợ lực bằng chất lỏng, cụ thể là bơm, động cơ (không dùng cho phương tiện 
giao thông trên bộ), xi lanh và bộ dẫn động cho chuyển động thẳng đứng, pittông, máy 
nén, kích và các bộ phận cấu thành khác chạy bằng điện, khí hoặc động cơ; thiết bị nạp 
chất làm lạnh xách tay chạy bằng năng lượng bao gồm bộ điều chỉnh, máy đo, van, chất 
làm lạnh và ống vòi, tất cả được bán kèm theo 1 bộ; bộ chuyển đổi mômen xách tay chạy 
bằng năng lượng không dùng cho máy móc trên cạn và máy làm sạch điều hòa không khí, 
máy ép và lọc dầu bằng điện, kìm (kềm) cầm tay chạy bằng năng lượng, thiết bị bơm thủy 
lực; phụ tùng máy móc, cụ thể là van chịu tải thủy lực, van kiểm tra thủy lực, ống phân 
phối thủy lực hình chữ Y, khối kết nối ống phân phối thủy lực nhiều cổng; bộ khuếch đại 
mô-men thủy lực, công cụ nâng đỡ cho các bộ phận của xe cộ vận hành bằng năng lượng 
dùng trong dịch vụ sửa chữa động cơ, hệ thống truyền động và hệ thống giảm xóc; máy 
hoàn thiện đĩa phanh và má phanh, thiết bị vận hành bằng năng lượng dùng để lắp bánh xe 
và lốp xe; thiết bị điều khiển máy móc, máy và động cơ vận hành bằng thuỷ lực; máy trộn 
công nghiệp để trộn các loại chất lỏng và chất rắn; máy thay dầu hộp truyền động; máy 
lọc; bộ lọc [phụ tùng của máy móc hoặc động cơ], van là phụ tùng của máy móc; bộ điều 
khiển thủy lực dùng với lưỡi cày và lưỡi dao; bộ van điều khiển khí nén và điện khí nén 
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(bộ phận của máy móc); bộ trao đổi nhiệt là phụ tùng của máy móc; bơm [máy móc]; 
bơm [phụ tùng của máy móc, máy hoặc động cơ]; máy công cụ; máy và động cơ (trừ máy 
và động cơ dùng cho xe cộ mặt đất), động cơ thủy lực, thiết bị dùng trong nông nghiệp 
không vận hành bằng tay. 

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải; thiết bị và dụng cụ trắc địa; thiết bị và dụng cụ 
quang học; thiết bị và dụng cụ cân, đo; thiết bị và dụng cụ báo hiệu; thiết bị và dụng cụ 
cấp cứu; thiết bị và dụng cụ dẫn điện, chuyển mạch, chuyển đổi, tích trữ, điều chỉnh hoặc 
kiểm soát điện; thiết bị ghi, truyền và tái tạo dữ liệu, âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang 
dữ kiện từ tính; đĩa ghi; máy bán hàng tự động và thiết bị máy móc vận hành bằng đồng 
xu; thiết bị xử lý các dữ liệu; máy móc để kiểm tra động cơ đốt trong (máy móc để chuẩn 
đoán chạy bằng điện, có cài phần mềm dùng để kiểm tra động cơ đốt trong) và máy đo để 
kiểm tra động cơ đốt trong; máy đo; máy kiểm tra vòi phun nhiên liệu; kính an toàn; máy 
đo áp suất thủy lực trong đường ống và các phụ tùng kết nối đi kèm; máy vi tính; bàn 
phím, máy in (dùng kèm với máy tính) và các phụ tùng liên quan để phân tích chẩn đoán 
động cơ xe cộ và hệ thống truyền động và sách hướng dẫn bán kèm với các thiết bị này; 
bộ phân tích hệ thống nạp của xe cộ; bộ phân tích đánh lửa điện tử; thiết bị kiểm tra hệ 
thống thủy lực; bộ phân tích động cơ xe cộ được vi tính hóa; máy kiểm tra nhiệt độ, áp 
suất và lưu lượng thủy lực chất lỏng và các bộ phận cấu thành, van điện từ [công tắc điện 
từ]; máy kiểm tra pin điện; bảng điều khiển điện; bộ dẫn truyền các tín hiệu điện tử; máy 
biến thế; thiết bị kiểm tra mực nước trong nồi hơi; bộ điều chỉnh áp suất nồi đun; bộ điều 
khiển điện tử kỹ thuật số dùng để định vị các van trong thiết bị công nghiệp; màn hình 
máy tính và thiết bị xử lý tín hiệu để chẩn đoán và kiểm soát sự vận hành của van; bộ dẫn 
động van điện tử, cáp đồng trục; thiết bị xác nhận và đăng ký giá vé xe buýt điện tử; máy 
thu tiền và thiết bị an toàn, cụ thể là thiết bị thu, lưu trữ và đếm tiền vé điện tử; máy phân 
tích tín hiệu động lực xách tay để đo và phân tích tín hiệu âm thanh và hình ảnh; đèn báo 
hiệu an toàn dưới nước để hướng dẫn cá di chuyển; thiết bị điều khiển đèn chiếu sáng điện 
tử (thiết bị để điều chỉnh ánh sáng của đèn) và bộ chuyển đổi công suất; hệ thống dò tìm 
điện tử bao gồm ăng-ten, máy tính, chương trình máy tính có thể đọc được, máy thu tìm 
phương, thiết bị phân bổ và chuyển tần số vô tuyến, thiết bị thu nhận và phân loại tín hiệu; 
thiết bị làm nhiễu sóng vô tuyến; bộ máy phát [viễn thông]; máy phát [viễn thông]; ống 
dẫn sóng điện từ cấu tạo từ kim loại, cáp đồng trục và bộ ghép nối đầu cuối; bộ cảm biến 
dòng không khí; bộ điều nhiệt; đèn báo hiệu khẩn cấp; đèn báo hiệu an ninh; đèn báo hiệu 
và hệ thống cảnh báo trở ngại bao gồm bộ chuyển đổi công suất, đèn chiếu; bộ thu và 
chứa dữ liệu không dây dùng để chẩn đoán và kiểm tra xe cộ; phần mềm máy tính; phần 
cứng máy tính để chặn tín hiệu sóng vô tuyến và tìm phương hướng; thiết bị thu âm thanh 
và hình ảnh; bộ dẫn động điện; bộ đổi điện.  

 
Nhóm 11: Thiết bị dùng để chiếu sáng, sưởi ấm, sinh hơi nước, nấu nướng; làm lạnh, sấy 
khô, thông gió, cung cấp nước và vệ sinh. 

 
 

(210) 4-2011-07444 (220) 22.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.5.20; 1.15.15; A5.3.13; A26.11.12 
(591) Xanh da trời, xanh cốm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quang Minh 
Dòng  (VN) 
Xóm 7B, Yên Ngưu xã Tam Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; cửa bằng kim loại; van ống dẫn nước bằng 
kim loại; ống nước bằng kim loại, chặn cửa bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại. 

 
Nhóm 19: Gỗ lát sàn; gạch; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; cửa không bằng kim 
loại; kính xây dựng; cửa sổ không bằng kim loại. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các thiết bị vệ sinh, thiết bị bếp, thiết bị nội ngoại 
thất, vật liệu xây dựng, thiết bị điện lạnh. 

 
 

(210) 4-2011-07484 (220) 22.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.1; A26.3.6; A26.11.9 
(591) Xanh dương, cam, trắng 
(731) Công ty TNHH xây dựng - kinh 

doanh nhà Tân á   (VN) 
234 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Dự toán công trình (ước lượng chi phí xây dựng công trình). 
 

Nhóm 36: Kinh doanh nhà ở (bất động sản).  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công nghiệp và dân dụng; dịch vụ giám sát chất lượng công 
trình xây dựng.  

 
Nhóm 42: Thiết kế nội thất công trình xây dựng; lập bản vẽ xây dựng tổng thể và chi tiết; 
tư vấn thiết kế ngoại thất; thiết kế ngoại thất công trình dân dụng, công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2011-07563 (220) 25.04.2011 
  (441) 26.09.2011 
(300) 302010062144.3 22.10.2010 DE 

  
(731) CONSTELLATION PUMPS 

CORPORATION   (US) 
8170 Maple Lawn Blvd., Suite 180 
Fulton, MD 20759, USA  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm; máy bơm có độ chính xác để bơm chất lỏng và bơm trong quá trình 

xe sợi; máy bơm định lượng có độ chính xác có cơ cấu bánh răng; máy bơm dùng trong 
xe sợi; thiết bị định lượng sử dụng một trong các máy bơm nói trên; và các bộ phận thay 
thế cho các máy bơm nói trên.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
760 

(210) 4-2011-07575 (220) 25.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.7.25; A7.1.12; 7.1.24; 7.11.1 
(591) Xanh ngọc, đỏ, vàng, cam 

(540) 

  

(731) Công y TNHH - xây dựng - 
thương mại địa ốc Lê Đạt  (VN)
F4/30/3 ấp 6, Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội ngoại thất. 
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản, mua bán nhà; dịch vụ nhà đất.  
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; san lấp mặt bằng; thi công xây 
lắp điện dân dụng, công nghiệp, điện lạnh; xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện, hệ 
thống chiếu sáng, lắp đặt đường dây và trạm biến thế điện; cho thuê trang thiết bị máy 
móc ngành xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-07576 (220) 25.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; 26.11.3; 26.13.25 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh nhà 
Đồng Danh  (VN) 
Số 18, đường số 1, khu dân cư nhà ở 
Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội ngoại thất.  
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản, mua bán nhà; dịch vụ nhà đất.  
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; san lấp mặt bằng; thi công xây 
lắp điện dân dụng, công nghiệp, điện lạnh; xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện, hệ 
thống chiếu sáng, lắp đặt đường dây và trạm biến thế điện; cho thuê trang thiết bị máy 
móc ngành xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-07670 (220) 25.04.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH tổ chức sự kiện 
và du lịch GOLF Việt  (VN) 
Tầng 4, 26-28 Hàm Nghi, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức hội chợ, triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 
 

Nhóm 39: Tổ chức du lịch; lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp các phương tiện sử dụng cho chơi golf (không phải là 
mua bán); tổ chức các hội thi thể thao (thi đấu gol); tổ chức hội nghị, hội thảo.  
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(210) 4-2011-07671 (220) 25.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ kinh doanh Toàn Cầu  
(VN) 
212/23 Ngô Tất Tố, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn điều hành kinh doanh, tổ chức 

triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo;  nghiên cứu thị trường.  
 

Nhóm 41: Tổ chức hội nghị hội thảo. 
 
 

(210) 4-2011-07683 (220) 25.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) MINE SAFETY APPLIANCES 
COMPANY   (US) 
MSA Corporate Center, 1000 Cranberry 
Woods Drive, Cranberry Township, 
Pennsylvania, 16066, U.S.A  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 09: Pin và bộ phận của pin; thiết bị sạc pin ắc quy, nạp và bảo dưỡng pin ắc quy; 

thiết bị và dụng cụ liên lạc và thiết bị điều khiển chúng; thiết bị và dụng cụ dùng để dò 
tìm phát hiện, đo lường, phân tích, theo dõi và ghi lưu lượng khí ga và hơi và các bộ phận 
của chúng; thiết bị hiệu chuẩn khí; thiết bị (chuông) báo cháy và báo động nguy hiểm; 
thiết bị chụp ảnh nhiệt (camera chụp ảnh nhiệt); thiết bị bảo hộ hô hấp, cụ thể là thiết bị 
thở thoát hiểm, mặt nạ phòng hơi bụi độc, máy hô hấp/mặt nạ lọc không khí, máy hô hấp 
cấp dưỡng khí và thiết bị thở độc lập (trọn bộ) và các bộ phận của chúng [thiết bị bảo hộ 
lao động]; thiết bị bảo vệ mắt và mặt [thiết bị bảo hộ lao động]; thiết bị bảo vệ tai [thiết bị 
bảo hộ lao động]; dụng cụ bảo hộ mang, mặc trên người dành cho thợ mỏ, công nhân 
công nghiệp, nhân viên cứu hỏa và những người làm các công việc nguy hiểm khác cụ thể 
là, thiết bị trùm đầu, mũ, mũ có lưỡi, thiết bị trùm đầu dùng trong điều kiện lạnh giá, mũ 
trùm đầu, găng tay, và bộ đồ bảo hộ áo liền quần, thiết bị bảo hộ an toàn cá nhân và 
chống rơi, ngã (không phải dụng cụ thể thao), cụ thể là dây đai toàn thân, đai lưng cho 
công nhân, dây an toàn, dây an toàn có thể điều chỉnh được, dây an toàn giảm sốc; dây an 
toàn tự rút/ cuộn, bộ giảm sốc dùng cho dây an toàn và móc neo, móc khóa an toàn; dụng 
cụ an toàn dùng khi leo thang cụ thể là, móc khóa an toàn chống rơi, ngã, đai lưng leo 
thang và dây buộc đầu thang, để thang, chốt kẹp thang, chốt kẹp thang dựng tường, móc 
dây cáp, khóa dây cáp và bộ gá dụng cụ; thang di động (thang chuyên dụng dùng để cứu 
hộ, thoát hiểm hoặc để tiếp cận vào những khu vực bị hạn chế, ngăn chặn); thiết bị để tiếp 
cận vào khu vực bị hạn chế ngăn chặn và/hoặc cứu thoát, cụ thể như là thiết bị cẩu nâng 
chuyển người và vật tư, dây an toàn tự cuốn rút; tháp giá ba chân và cẩu cứu nạn di động, 
cáp/dây cứu sinh nằm ngang, và cáp/dây cứu sinh thẳng đứng và thiết bị đưa người xuống 
ở tốc độ được điều khiển.  
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(210) 4-2011-07727 (220) 26.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.2; 26.4.4; A26.3.5 
(591) Nâu, đỏ, vàng, trắng, tím 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nhà Việt 
Nam - Vinahouse   (VN) 
Đường 608, xã Điện Minh, huyện Điện 
Bàn, tỉnh Quảng Nam  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; vecni; chất chống rỉ; chất chống rỉ cho kim loại và chống hỏng cho gỗ; 
chất tạo mầu, bột kim loại dùng trong hội họa và trang trí.  

 

Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; đồ giả kim hoàn hoặc kim hoàn làm bằng 
kim loại hoặc đá quý.  

 

Nhóm 19: nhà lắp ghép bằng gỗ di chuyển được.  
 

Nhóm 20: Đồ đạc nội thất cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ. 
 

Nhóm 22: Đồ đạc để cắm trại cụ thể là: lều bạt bằng vải. 
 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng; nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 
và nước ép hoa quả.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; mua bán thiết bị 
văn phòng; cho thuê thiết bị văn phòng.  

 

Nhóm 38: Viễn thông (đàm thoại với một người khác, tin nhắn); dịch vụ truyền phát các 
chương trình phát thanh hoặc truyền hình.  

 

Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; du lịch.  
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng cung cấp); chỗ ở tạm thời.  
 

Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động vật; dịch vụ liên quan đến 
nghệ thuật cây cảnh cũng như tạo dáng cây cảnh, thiết kế vườn.  

 
 

(210) 4-2011-07728 (220) 26.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.2; A26.3.5; 26.4.4 
(591) Nâu, đỏ, vàng, trắng, tím 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nhà Việt 
Nam - Vinahouse    (VN) 
Đường 608, xã Điện Minh, huyện Điện 
Bàn, tỉnh Quảng Nam  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng; các 
công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được; đài kỷ niệm phi kim loại; tấm lát phi 
kim loại; gạch và ngói.  
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Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; sửa chữa nhà gỗ, nhà rường; lắp đặt nhà gỗ, nhà rường.  
 
 

(210) 4-2011-07768 (220) 26.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH US.CHEMICAL (VN)
Lô B06-4, khu công nghiệp Đức Hòa I-
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  
 
 

(210) 4-2011-07835 (220) 27.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.1.8; 26.1.2; 24.7.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH tổ chức sự kiện 
và du lịch Golf Việt  (VN) 
Tầng 4, 26-28 Hàm Nghi, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc 

quảng cáo. 
 

Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch.  
 

Nhóm 41: Cung cấp các phương tiện sử dụng cho chơi golf; tổ chức các hội thi thể thao 
(thi đầu golf); tổ chức hội nghị, hội thảo 

 
 

(210) 4-2011-07840 (220) 27.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.1.25; 25.1.5; 11.3.1; A11.3.4 
(591) Vàng, trắng, đỏ, xanh da trời, hồng, nâu, 

đen 
(731) Cơ sở Kim Thành Hoa    (VN) 

122 Minh Khai, phường Hoàng Vị, thành 
phố Nam Định, tỉnh Nam Định   

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  
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(210) 4-2011-07841 (220) 27.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 5.5.19; 25.1.25; 25.1.5; A11.3.4; 11.3.1 
(591) Vàng, trắng, đỏ, xanh da trời, hồng, xanh 

lá cây 
(731) Cơ sở Kim Thành Hoa    (VN) 

122 Minh Khai, phường Hoàng Vị, thành 
phố Nam Định, tỉnh Nam Định   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  
 
 

(210) 4-2011-07842 (220) 27.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 5.5.19; 11.3.1; 25.1.25; A11.3.4 
(591) Vàng, trắng, đỏ, xanh da trời, hồng, xanh 

lá cây, tím, da cam, nâu 
(731) Cơ sở Kim Thành Hoa    (VN) 

122 Minh Khai, phường Hoàng Vị, thành 
phố Nam Định, tỉnh Nam Định   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  
 
 

(210) 4-2011-07843 (220) 27.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A22.5.13; A8.1.23 
(591) Vàng, trắng, đỏ, xanh da trời, xanh lá cây 
(731) Cơ sở Kim Thành Hoa    (VN) 

122 Minh Khai, phường Hoàng Vị, thành 
phố Nam Định, tỉnh Nam Định   

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  
 
 

(210) 4-2011-07846 (220) 27.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.5.20; 5.5.19; 26.4.3; 5.9.3 
(591) Vàng, trắng, đỏ, nâu nhạt, xanh lá cây 
(731) Cơ sở Kim Thành Hoa    (VN) 

122 Minh Khai, phường Hoàng Vị, thành 
phố Nam Định, tỉnh Nam Định   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  
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(210) 4-2011-07847 (220) 27.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 5.5.19; 25.1.25; A8.1.23; 11.3.1 
(591) Vàng, trắng, đỏ, nâu, xanh da trời 
(731) Cơ sở Kim Thành Hoa    (VN) 

122 Minh Khai, phường Hoàng Vị, thành 
phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  

 
 

(210) 4-2011-07854 (220) 27.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại dầu khí Sông Đà 
(PVSD)   (VN) 
Tầng 4 CT3, toà nhà Fodacon đường 
Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Đánh giá bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản, kinh 

doanh bất động sản. 
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình thuỷ lợi, thuỷ điện và các công trình giao thông; xây dựng 
đường dây và trạm biến áp điện; xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hệ thống điện; cấp thoát nước 
dân dụng và công nghiệp; xây lắp các công trình xây dựng công nghiệp, dân dụng và xây 
dựng khác; phá các công trình xây dựng, lắp đặt thiết bị điện; sửa chữa thiết bị điện; cho 
thuê máy đào xúc; khai thác mỏ nguyên liệu cho sản xuất xi măng và phụ gia bê tông; 
khai thác đá; cho thuê thiết bị xây dựng; giám sát xây dựng công trình xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận tải bằng tàu thuỷ; vận tải bằng ôtô; chở hàng bằng xe tải; vận chuyển bằng 
sà lan; vận tải đường sông. 

 
 

(210) 4-2011-07858 (220) 27.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 18.3.2; A1.1.10; A1.5.3 
(591) Xanh đậm, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty CP thương mại xuất 
nhập khẩu - du lịch Phủ Quỳ  
(VN) 
Khối Kim Tân, phường Hoà Hiếu, thị xã 
Thái Hoà, tỉnh Nghệ An 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
766 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, đai lý uỷ thác các mặt hàng nông lâm hải sản; khoáng sản; thực 
phẩm; công nghệ phẩm; kim khí điện máy; ô tô; xe máy; xe đạp; phụ tùng thay thế; xăng 
dầu và các sản phẩm hoá dầu; khí đốt hoá lỏng; vật tư nông nghiệp; vật liệu xây dựng.   

 
Nhóm 39: Kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa; vận tải xăng dầu, khí đốt; tổ chức các 
chuyến du lịch. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ  nhà nghỉ du lịch; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2011-07860 (220) 27.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.5; 1.15.23; 1.15.1 
(591) Vàng, da cam, đỏ, xanh tím than, xanh 

nước biển, xanh lá cây, đen, nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH HannGroup (VN)

Số 6, ngõ 67, đường Thái Thịnh, phường 
Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu, năng lượng tái chế.  
 

Nhóm 24: Vải vóc.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép.  
 

Nhóm 32: Nước khoáng thiên nhiên tinh lọc.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, vải vóc, nước khoáng thiên nhiên tinh lọc, nhiên 
liệu năng lượng tái chế; mua bán (kinh doanh) vật tư máy móc thiết bị và phụ tùng thay 
thế các lĩnh vực: công nghệ vật liệu mới, công nghệ nano, công nghệ sinh học, tin học 
điện tử viễn thông, thiết bị điện lạnh; dịch vụ xuất nhập khẩu các mặt hàng của công ty. 

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình dành cho việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu chế thử 
chuyển giao công nghệ vào sản xuất các sản phẩm công nghệ cao thuộc các lĩnh vực như 
công nghệ môi trường, công nghệ nano, công nghệ sinh học, lý sinh, công nghệ vật liệu, 
năng lượng mới, tin học viễn thông; khai thác khoáng sản; xây dựng công trình công 
nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, năng lượng và các công trình xây dựng dân dụng khác; xây 
dựng kết cấu hạ tầng, khu công nghiệp, đô thị và khu dân cư.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế thời trang và thiết kế thời trang; dịch vụ nghiên cứu phát 
triển công nghệ và môi trường tiên tiến, công nghệ vật liệu mới, nguồn năng lượng mới, 
khai thác khoáng sản, công nghệ môi trường, xử lý chất thải lỏng, rắn, khí trong công 
nghiệp và dân dụng; dịch vụ nghiên cứu tư vấn khoa học, công nghệ bảo vệ môi trường 
thực hiện dịch vụ chuyển giao công nghệ tiên tiến đa ngành.  
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(210) 4-2011-07898 (220) 27.04.2011 
  (441) 26.09.2011 
(300) 85162986 27.10.2010 US 

(731) MOBIATA, LLC  (US) 
225 Nickels Arcade, Ann Arbor, 
Michigan 48104, U.S.A 

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính dùng để theo dõi các chuyến bay và cung cấp thông tin về 
chuyến bay. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ cung cấp thông tin về tình trạng chuyến bay và lịch trình chuyến bay 
thông qua mạng máy tính, mạng máy tính truyền thông toàn cầu và các mạng di động. 

 
 

(210) 4-2011-07947 (220) 27.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A16.1.5; 16.1.4 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại sản xuất dịch vụ 
văn hoá Ngọc Vũ  (VN) 
41 Trần Khắc Chân, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị âm thanh, ánh sáng, trang thiết bị sân khấu; quảng cáo 
thương mại; môi giới thương mại; tổ chức hội chợ.  

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình đường bộ và công trình công ích; hoàn thiện công trình 
xây dựng.  

 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng ô tô; lữ hành nội địa. 
 

Nhóm 41: Tổ chức triển lãm bao gồm tổ chức các sự kiện văn hoá, lễ hội, hội thảo, thể 
thao, hội nghị; tổ chức biểu diễn nghệ thuật.  

 
 

(210) 4-2011-08044 (220) 28.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A1.1.10; 6.1.2 
(591) Xanh lá cây, vàng nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần bia - rượu 

Hải Đà  (VN) 
Đường Ngô Quyền, khu 4, phường Cẩm 
Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 32: Bia. 
 
 

(210) 4-2011-08079 (220) 28.04.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; 2.9.1; 26.4.2 
(591) Trắng, đen, da cam, đỏ vàng, tím xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HAMIDO  (VN) 
612 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa; thạch trái cây (không phải là bánh kẹo); quả đã được bảo 

quản; mứt ướt; dầu thực vật dùng làm thực phẩm.  
 

Nhóm 30: Bánh; kẹo; kem lạnh; sản phẩm làm từ bột ngũ cốc dùng làm thực phẩm; cà 
phê; đồ gia vị.  

 
Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và nước 
ép hoa quả (đồ uống); xi rô và chế phẩm để làm đồ uống.  

 
 

(210) 4-2011-08306 (220) 04.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.9.1; A26.11.12 
(591) Trắng, đỏ, cam, xám 
(731) Công ty cổ phần Đại Thuận  

(VN) 
42 Củ Chi, phường Vĩnh Hải, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, các sản phẩm sữa, cá (không còn sống), các thực phẩm chế biến từ thủy 

sản, thịt, rau quả. 
 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ hàng tiêu dùng (hàng dệt may, hàng may mặc, hàng may 
sẵn, giày, dép, đồng hồ, kính mắt, vali, cặp, túi, ví, thuốc và dụng cụ y tế trong gia đình), 
lương thực, thực phẩm, đồ uống (rượu, bia, nước giải khát), thuốc lá, mỹ phẩm, kem lạnh, 
chế phẩm vệ sinh, thiết bị gia đình (gốm, sứ, đồ điện gia dụng (ổ cắm điện, đèn ngủ, công 
tắc điện, bình (ấm) nấu nước dùng điện, đồ dùng nội thất(đũa, chén, ly, dao, thớt, kéo)), 
hàng văn hóa giải trí (đồ lưu niệm, đồ thủ công mỹ nghệ, vở, sổ ghi chép, giấy viết thư, 
bút, bút chì), dịch vụ tư vấn kinh doanh. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống bởi nhà hàng, dịch vụ cung cấp thức ăn 
nhanh do nhà hàng thực hiện, dịch vụ khách sạn. 
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(210) 4-2011-08307 (220) 04.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Trắng, xám, xanh lá cây, vàng, xanh 

dương 
(731) Công ty cổ phần Đại Thuận  

(VN) 
42 Củ Chi, phường Vĩnh Hải, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, các sản phẩm sữa, cá (không còn sống), các thực phẩm chế biến từ thủy 

sản, thịt, rau quả.  
 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ hàng tiêu dùng (hàng dệt may, hàng may mặc, hàng may 
sẵn, giày, dép, đồng hồ, kính mắt, vali, cặp, túi, ví, thuốc và dụng cụ y tế trong gia đình), 
lương thực, thực phẩm, đồ uống (rượu, bia, nước giải khát), thuốc lá, mỹ phẩm, kem lạnh, 
chế phẩm vệ sinh, thiết bị gia đình (gốm, sứ, đồ điện gia dụng (ổ cắm điện, đèn ngủ, công 
tắc điện, bình (ấm) nấu nước dùng điện, đồ dùng nội thất(đũa, chén, ly, dao, thớt, kéo)), 
hàng văn hóa giải trí (đồ lưu niệm, đồ thủ công mỹ nghệ, vở, sổ ghi chép, giấy viết thư, 
bút, bút chì), dịch vụ tư vấn kinh doanh. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống bởi nhà hàng, dịch vụ cung cấp thức ăn 
nhanh do nhà hàng thực hiện, dịch vụ khách sạn. 

 
 

(210) 4-2011-08308 (220) 04.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần Đại Thuận  

(VN) 
42 Củ Chi, phường Vĩnh Hải, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ hàng tiêu dùng (hàng dệt may, hàng may mặc, hàng may 

sẵn, giày, dép, đồng hồ, kính mắt, vali, cặp, túi, ví, thuốc và dụng cụ y tế trong gia đình), 
lương thực, thực phẩm, đồ uống (rượu, bia, nước giải khát), thuốc lá, mỹ phẩm, kem lạnh, 
chế phẩm vệ sinh, thiết bị gia đình (gốm, sứ, đồ điện gia dụng (ổ cắm điện, đèn ngủ, công 
tắc điện, bình (ấm) nấu nước dùng điện, đồ dùng nội thất(đũa, chén, ly, dao, thớt, kéo)), 
hàng văn hóa giải trí (đồ lưu niệm, đồ thủ công mỹ nghệ, vở, sổ ghi chép, giấy viết thư, 
bút, bút chì), dịch vụ tư vấn kinh doanh. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống bởi nhà hàng, dịch vụ cung cấp thức ăn 
nhanh do nhà hàng thực hiện, dịch vụ khách sạn. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
770 

(210) 4-2011-08309 (220) 04.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Đen, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Đại Thuận  

(VN) 
42 Củ Chi, phường Vĩnh Hải, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ hàng tiêu dùng (hàng dệt may, hàng may mặc, hàng may 

sẵn, giày, dép, đồng hồ, kính mắt, vali, cặp, túi, ví, thuốc và dụng cụ y tế trong gia đình), 
lương thực, thực phẩm, đồ uống (rượu, bia, nước giải khát), thuốc lá, mỹ phẩm, kem lạnh, 
chế phẩm vệ sinh, thiết bị gia đình (gốm, sứ, đồ điện gia dụng (ổ cắm điện, đèn ngủ, công 
tắc điện, bình (ấm) nấu nước dùng điện, đồ dùng nội thất (đũa, chén, ly, dao, thớt, kéo), 
hàng văn hóa giải trí (đồ lưu niệm, đồ thủ công mỹ nghệ, vở, sổ ghi chép, giấy viết thư, 
bút, bút chì), dịch vụ tư vấn kinh doanh. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống bởi nhà hàng, dịch vụ cung cấp thức ăn 
nhanh do nhà hàng thực hiện, dịch vụ khách sạn. 

 
 

(210) 4-2011-08314 (220) 04.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.7.16; 3.7.17; 1.7.6; A26.11.12 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Long Giang  (VN) 
Số 1, ngách 11, ngõ 79, phố Trần Cung, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Các chất xử lý ô nhiễm môi trường đất, nước, phân bón. 
 

Nhóm 03: Xà phòng, dầu gội đầu, nước hoa, bột giặt, kem đánh răng. 
 

Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại. 
 

Nhóm 09: Máy tính, ti vi, tăng âm, loa, đầu giải mã đĩa CD, máy tích điện, lưu điện, máy 
điều khiển năng lượng điện, biến thế điện, đồng hồ đo điện, đo khoảng cách, ổn áp. 

 
Nhóm 11: Điều hòa không khí, đèn điện chiếu sáng. 

 
Nhóm 12: ¤ tô, xe máy, tàu, thuyền. 

 
Nhóm 29: Sữa bột, sữa nước. 

 
Nhóm 30: Nông sản đã qua chế biến: cà phê, chè, tiêu, điều, gạo; cacao, muối ăn. 
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(210) 4-2011-08344 (220) 05.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.3.14 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH ESD Việt Nam  (VN)

Số 15 ngõ 218/27/22 Lạc Long Quân, 
phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 
Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ bảo hộ lao động, đồ nội thất, đồ dụng cụ gia đình cụ thể là: 
giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ, văn phòng phẩm, máy văn phòng, thiết bị điện tử viễn thông; 
mua bán sắt thép; dịch vụ môi giới thương mại; cho thuê máy và thiết bị văn phòng; hàng 
xuất nhập khẩu.  

 
 

(210) 4-2011-08345 (220) 05.05.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 3.3.1 
(591) Đen, xanh rêu, xám 

(540) 

  

(731) Nguyễn Long Giang  (VN) 
Số 1, ngách 11, ngõ 79, phố Trần Cung, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện, mô tơ phát điện, mô tơ điện. 
 

Nhóm 09: Máy lưu điện, biến thế đảo nguồn điện, ổn áp.  
 
 

(210) 4-2011-08346 (220) 05.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.9.1; A3.9.4 
(591) Trắng, đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
GOLDENDOLPHIN  (VN) 
3/67/5 đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quan hệ công chúng; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới 
máy tính; dịch vụ trình bày trang in cho mục đích quảng cáo. 

 

Nhóm 41: Nhiếp ảnh. 
 

Nhóm 42: Thiết kế bản vẽ (kiểu dáng) công nghiệp; dịch vụ vẽ trang trí cho bao bì; dịch vụ 
vẽ nghệ thuật tạo hình; tạo kiểu dáng công nghiệp; tạo và duy trì trang web cho người khác. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
772 

(210) 4-2011-08348 (220) 05.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm SAM 
MY  (VN) 
C21 Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội, sữa tắm, nước hoa xịt phòng; sữa rửa mặt, sáp thơm dùng trong mỹ 
phẩm, nước hoa. 

 
 

(210) 4-2011-08369 (220) 05.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.13.25 
(591) Xanh dương, trắng, ghi 
(731) KURARAY CO., LTD.   (JP) 

1621, Sakazu, Kurashiki City, Okayama 
Prefecture, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, khoa học và nhiếp ảnh cũng như trong nông 
nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp (ngoại trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt 
sinh vật gây hại, chất diệt sinh vật ký sinh); nhựa nhân tạo chưa xử lý; nhựa chưa xử lý; 
phân bón; hợp chất dập lửa; hợp chất để hàn và tôi; hợp chất hóa học để bảo quản thực 
phẩm; hợp chất để thuộc da; keo dính dùng trong công nghiệp; nhựa co-polyme etylen 
vinyl alcohol dạng thô.  

 

Nhóm 16: Giấy, bìa các tông và các sản phẩm giấy, bìa các tông được phủ, tráng nhựa 
nhân tạo; keo dính và văn phòng phẩm dùng cho mục đích gia dụng; vật liệu nhựa dạng 
màng mỏng để bao gói. 

 

Nhóm 17: Cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiăng, mica; nhựa ở dạng được chiết suất để sử 
dụng trong sản xuất; vật liệu để đóng gói, trám và cách ly; ống dẫn mềm, không bằng kim 
loại; nhựa tổng hợp bán thành phẩm và nhựa bán thành phẩm, đặc biệt là hợp chất của co-
polyme atylen vinyl alcohol.  

 
 

(210) 4-2011-08393 (220) 05.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Nguyễn Thế Luân   (VN) 
2/14 tổ 32 phường Lê Hồng Phong, 
thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 16: Bút; hộp đựng bút, sáp màu hồ dán bảng học sinh; thước kẻ, eke; bao bì bằng 
nhựa dạng màng mỏng; dao dọc giấy (dùng cho văn phòng). 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
773 

(210) 4-2011-08527 (220) 06.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; A1.5.3 
(731) Công ty TNHH Hoa Gia Thành  

(VN) 
936/10A Trường Chinh, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ đồ câu cá, hàng gia dụng (các đồ dùng bếp như bếp ga, 
xoong, chảo, ly, chén, dao, kéo), hàng thủ công mỹ nghệ (gốm sứ, sơn mài, thêu may, 
điêu khắc tranh ảnh), hàng điện, điện tử (ti vi, máy chiếu, máy quạt, nồi cơm điện, máy 
giặt, tủ lạnh, máy điều hoà, máy lọc nước); mua bán dụng cụ thể dục thể thao, mắt kính, 
văn phòng phẩm; mua bán nhựa và sản phẩm nhựa (bình đá, bình giữ nhiệt, bình thuỷ 
(phích), kệ, tủ), hóa chất, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội ngoại thất; mua bán cây 
kiểng, rau, củ, quả, nông thủy sản, lâm sản (các sản phẩm làm từ tre, gỗ như tăm tre, đũa 
tre, bàn ghế, giường, chiếu, mành cửa).  

 
 

(210) 4-2011-08545 (220) 06.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.1.1; 2.1.11 
(591) Đen, đỏ, trắng, hồng, da cam, tím 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Quê Hương  (VN) 
Số 13A, khu 1, ấp Phước Tỉnh, xã Long 
Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì sợi; mì ống. 
 
 

(210) 4-2011-08572 (220) 09.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH Vạn An Sinh (VN)
185A Nguyễn Văn Đậu, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm chăm sóc thân thể, da, tóc; mỹ phẩm dùng cho mục đích 
làm thon đẹp cơ thể.  

 
Nhóm 05: Các chế phẩm dược; chế phẩm hoá dược; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế; thực phẩm ăn kiêng (dùng cho y tế). 
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Nhóm 35: Xuất nhập khẩu, quảng cáo tiếp thị các sản phẩm dược phẩm, thiết bị dụng cụ y 
tế, hoá mỹ phẩm, thực phẩm bổ dưỡng, thực phẩm chức năng, đồ dùng trẻ em, văn phòng 
phẩm, thiết bị chăm sóc sức khoẻ, thiết bị chăm sóc sắc đẹp, bán hàng trực tiếp các sản 
phẩm nêu trên tại các cửa hàng bán lẻ trực tiếp hoặc qua mạng internet hoặc cataloo cho 
khách  hàng đặt mua bằng thư điện tử hoặc các phương tiện viễn thông khác; dịch vụ đại 
lý và phân phối các sản phẩm nêu trên; dịch vụ cửa hàng tiện ích, bán hàng trong siêu thị, 
các sản phẩm cụ thể là: mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm và đồ uống, bánh kẹo, 
thuốc lá, rượu. 

 
 

(210) 4-2011-08573 (220) 09.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(731) Công ty TNHH Vạn An Sinh  

(VN) 
185A Nguyễn Văn Đậu, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm chăm sóc thân thể, da, tóc; mỹ phẩm dùng cho mục đích 

làm thon đẹp cơ thể; nước hoa.  
 

Nhóm 05: Các chế phẩm dược; chế phẩm hóa dược; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế; thực phẩm ăn kiêng (dùng cho y tế); thực phẩm chức năng (dùng trong ngành 
y); thực phẩm dùng cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế).  

 
Nhóm 35: Xuất nhập khẩu, quảng cáo tiếp thị các sản phẩm dược phẩm, thiết bị dụng cụ y 
tế, hóa mỹ phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm bổ dưỡng, thực phẩm chức năng, đồ dùng trẻ em, 
văn phòng phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe, thiết bị chăm sóc sắc đẹp; bán hàng trực tiếp 
các sản phẩm nêu trên tại các cửa hàng bán lẻ trực tiếp hoặc qua mạng internet hoặc 
catalô cho khách hàng đặt mua bằng thư điện tử hoặc các phương tiện viễn thông khác; 
dịch vụ đại lý và phân phối các sản phẩm nêu trên; dịch vụ cửa hàng tiện ích, bán hàng 
trong siêu thị , các sản phẩm cụ thể là: mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm và đồ 
uống, bánh kẹo, thuốc lá, rượu.  

 
 

(210) 4-2011-08615 (220) 09.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) LABEL-AIRE INC.    (US) 
550 Burning Tree Road, Fullerton, 
California, 92833, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy dán nhãn.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
775 

(210) 4-2011-08660 (220) 09.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A3.7.24; 3.7.17; 26.11.3; 1.15.5 
(731) NINGBO JINFENG WELDING AND 

CUTTING MACHINERY 
MANUFACTURE CO.,LTD.   (CN) 
XingLU Village, Hangzhou Bay New 
Zone, Ningbo, Zhejiang, China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy hàn chạy bằng điện; thiết bị hàn, dùng ga; mỏ hàn, dùng ga; ống hàn, 

dùng ga; thiết bị gia công cơ khí cũ đã được tân trang (sửa chữa và làm mới lại); máy cắt.  
 

(210) 4-2011-08663 (220) 09.05.2011 
  (441) 26.09.2011 
(300) 85/303,289 25.04.2011 US 

(531) 26.1.1; 25.5.25 
(731) HOUGHTON TECHNICAL CORP.  

(US) 
1011 Centre Road, Suite 322 
Wilmington, Delaware 19805, USA  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 
 

Nhóm 04: Dầu công nghiệp. 
 
 

(210) 4-2011-08664 (220) 09.05.2011 
  (441) 26.09.2011 
(300) 85/283,548 01.04.2011 US 

(531) 26.1.1; 25.5.25 
(731) HOUGHTON TECHNICAL CORP.  

(US) 
1011 Centre Road, Suite 322 
Wilmington, Delaware 19805, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp. 
 

Nhóm 04: Dầu công nghiệp. 
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(210) 4-2011-08665 (220) 09.05.2011 
  (441) 26.09.2011 
(300) 85/283,557 01.04.2011 US 

(531) 26.1.1; 25.5.25 
(731) HOUGHTON TECHNICAL CORP. (US) 

1011 Centre Road, Suite 322 
Wilmington, Delaware 19805, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp.  
 

Nhóm 04: Dầu công nghiệp. 
 
 

(210) 4-2011-08682 (220) 10.05.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 7.1.24; A7.1.12; 26.2.7; 26.4.9 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kiến trúc - 
Xây dựng và Thương mại 68 (VN)
Số 9, ngách 75/23, đường Giải Phóng, 
phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu; tổng dự toán các công trình xây dựng; 
quản lý dự án các công trình xây dựng.  

 

Nhóm 37: Thi công xây dựng và hoàn thiện các công trình xây dựng; cho thuê công cụ, 
vật liệu xây dựng; trang trí nội, ngoại thất công trình; giám sát thi công xây dựng. 

 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình, nội ngoại thất công trình; khảo sát địa hình công 
trình xây dựng. 

 
 

(210) 4-2011-08716 (220) 10.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A9.7.22 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Cần Tìm  (VN) 

114 đường A4, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua-bán hàng qua mạng Internet, cụ thể là: mua bán cà phê, chè; mua 
bán phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; mua bán vali, cặp, túi, ví (bóp) làm bằng da 
hoặc giả da; mua bán đồ điện gia dụng như đèn, bộ đèn điện, máy thu hình (tivi), máy tính, 
máy lạnh, tủ lạnh, quạt điện; mua bán sách báo, tạp chí, văn phòng phẩm; mua bán sách 
báo và phần mềm qua mạng internet; thông tin thương mại và quảng cáo qua mạng internet. 
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(210) 4-2011-08722 (220) 10.05.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Polycom Việt 
Nam   (VN) 
Phòng 202, khu VP NCC, 87 Láng Hạ, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa chua lạnh 
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở cacao; đồ uống trên cơ sở cà 
phê; hương liệu (trừ tinh dầu) dùng cho đồ uống; bánh quy; bánh ngọt; hương liệu (trừ 
tinh dầu) dùng cho bánh ngọt; bánh (bánh gạo); caramen (kẹo); kẹo cao su không dùng 
trong ngành y; sôcôla; sôcôla sữa (đồ uống); cacao; đồ uống cacao với sữa; sản phẩm 
cacao; cà phê; cà phê nhân tạo (chất thay thế cà phê); đồ gia vị; ngô rang và nổ (ngô nổ); 
bánh quy giòn; kẹo mềm (mứt kẹo); thạch hoa quả (bánh kẹo); mật ong; mì sợi; bánh quy 
bơ; bánh patê thịt; bánh pizza; ngô rang nổ; bánh putđing; bánh mì cuộn; bánh mì kẹp 
nhân (xăngđuých); nước xốt (cà chua); kem chanh (đá); tương; mì ống; trà (chè); sữa chua 
đông lạnh. 

 
 

(210) 4-2011-08799 (220) 10.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH SCJ TV SHOPPING  

(VN) 
31 -33 Đinh Công Tráng, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ bán buôn, bán lẻ hàng hóa gồm các sản phẩm quần 
áo, giày dép, va li, túi xách, mỹ phẩm, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, đồ gia 
dụng như cây lau nhà và máy may, đồ điện tử như ti vi, LCD và máy ghi âm, đồ điện lạnh 
như máy điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh và bình nóng lạnh, đồ dùng nhà bếp như xoong nồi, bộ 
đồ ăn, hộp đựng thức ăn, đồ dùng phòng ngủ như chăn, nệm và bộ ga, đồ trang trí nội thất 
như giấy dán tường và đồ đạc, đồ chơi trẻ em, dụng cụ thể dục thể thao như máy massage 
và máy chạy bộ, trang sức, đá quý, máy tính, điện thoại di động, các sản phẩm giải trí kỹ 
thuật số như máy chụp hình, máy từ điển và máy nghe nhạc mp3; dịch vụ hãng xuất nhập 
khẩu; dịch vụ thương mại truyền hình đối với các sản phẩm: quần áo, giày dép, va li, túi 
xách, mỹ phẩm, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, đồ gia dụng như cây lau nhà và 
máy may, đồ điện tử như ti vi, LCD và máy ghi âm, đồ điện lạnh như máy điều hòa nhiệt 
độ, tủ lạnh và bình nóng lạnh, đồ dùng nhà bếp như xoong nồi, bộ đồ ăn, hộp đựng thức 
ăn, đồ dùng phòng ngủ như chăn, nệm và bộ ga, đồ trang trí nội thất như giấy dán tường 
và đồ đạc, đồ chơi trẻ em, dụng cụ thể dục thể thao như máy massage và máy chạy bộ, 
trang sức, đá quý, máy tính, điện thoại di động, các sản phẩm giải trí kỹ thuật số như máy 
chụp hình, máy từ điển và máy nghe nhạc mp3; dịch vụ phân phát hàng mẫu; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, để bán lẻ. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn bảo hiểm; dịch vụ ủy thác tài chính; dịch vụ thông tin về bảo 
hiểm; dịch vụ trả góp; dịch vụ đầu tư vốn; dịch vụ môi giới bảo hiểm.  
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Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức du lịch, dịch vụ chuyển giao sản phẩm hàng hóa; dịch vụ kho vận; 
dịch vụ đặt chỗ cho việc vận tải; dịch vụ đặt chỗ cho việc đi lại; dịch vụ bao gói hàng hóa. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ sản xuất phim; dịch vụ giải trí; dịch vụ thông tin về giải trí; dịch vụ 
giới thiệu phim kịch; dịch vụ dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ 
cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được.  

 
 

(210) 4-2011-08806 (220) 10.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất đồ dùng gia đình Việt 
Nam   (VN) 
ấp Bình Phước B, xã Bình Chuẩn, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm vệ sinh để xua đuổi côn trùng dùng cho cá nhân; chế phẩm diệt trừ 
sâu bệnh; thuốc trừ côn trùng có hại, thuốc xua đuổi côn trùng, thuốc trừ sâu; chế phẩm 
để kiểm soát sâu bệnh và côn trùng có hại. 

 

Nhóm 09: Thiết bị, dụng cụ và máy móc để diệt trừ và kiểm soát sâu bọ có hại chạy bằng 
điện hoặc điện tử bao gồm máy diệt sâu bọ chạy bằng điện, máy xua đuổi sâu bọ bằng 
điện tử, máy xua đuổi sâu bọ bằng siêu âm. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ: chế phẩm vệ sinh để xua đuổi côn trùng dùng cho cá nhân, chế 
phẩm diệt trừ sâu bệnh, thuốc trừ côn trùng có hại, thuốc xua đuổi côn trùng, thuốc trừ 
sâu, chế phẩm để kiểm soát sâu bệnh và côn trùng có hại, thiết bị, dụng cụ và máy móc để 
diệt trừ và kiểm soát sâu bọ có hại chạy bằng điện hoặc điện tử bao gồm máy diệt sâu bọ 
chạy bằng điện, máy xua đuổi sâu bọ bằng điện tử, máy xua đuổi sâu bọ bằng siêu âm. 

 
 

(210) 4-2011-08807 (220) 10.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) DORIC PRODUCTS PTY LIMITED  

(AU) 
160-162 Newton Road, Wetherill Park, 
New South Wales 2164, Australia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Bộ đồ cửa và cửa sổ bằng kim loại; khóa bằng kim loại; bản lề cửa bằng kim 
loại; chốt cửa bằng kim loại; quả đấm cửa bằng kim loại và tay nắm cửa bằng kim loại, 
tay vịn mở cửa bằng kim loại, then cửa bằng kim loại, búa/vòng sắt để gõ cửa bằng kim 
loại, chặn cửa bằng kim loại, trục cuốn cửa lắp ráp bằng kim loại, chi tiết bằng kim loại 
dùng cho đồ gỗ và giường (trang trí), cửa và cửa sổ bằng kim loại. 
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Nhóm 19: Cửa không bằng kim loại; cửa sổ không bằng kim loại; khung cửa không bằng 
kim loại; khung cửa sổ không bằng kim loại; công trình xây dựng có thể chuyên chở 
được, không bằng kim loại.  

 
Nhóm 20: Phụ kiện lắp ráp cửa ra vào, không bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa sổ, 
không bằng kim loại; khóa (trừ khóa điện), không bằng kim loại; bản lề (không bằng kim 
loại); chốt cửa (không bằng kim loại); quả đấm cửa (không bằng kim loại) và tay nắm cửa 
(không bằng kim loại), tay vịn mở cửa (không bằng kim loại), then cửa (không bằng kim 
loại), búa/vòng để gõ cửa (không bằng kim loại), chặn cửa (không bằng kim loại); trục 
cuốn cửa lắp ráp (không bằng kim loại); chi tiết không bằng kim loại dùng cho đồ gỗ và 
giường (trang trí).  

 
 

(210) 4-2011-08850 (220) 11.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.2; 17.1.1; A17.1.2 
(591) Xanh cốm, vàng ánh trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Địa 
Lợi  (VN) 
Tầng 8 số 111A1, ngõ 158, đường 
Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu 

kiện bằng kim loại vận chuyển được.  
 

Nhóm 20: Đồ đạc: đồ gỗ nội thất gồm: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, vách gỗ; gỗ bán 
thành phẩm (xà, ván, ván ghép); gương soi. 

 
Nhóm 35: Mua bán đồ gỗ nội thất: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, vách gỗ; mua bán vật liệu 
xây dựng: cát, gạch, ngói, đá, sỏi, xi măng, sắt, thép, thạch cao, sơn, bả matit, thiết bị vệ sinh. 

 
Nhóm 37: Xây dựng: nhà dân dụng, nhà công nghiệp; sửa chữa: nhà dân dụng, nhà công 
nghiệp; lắp đặt: đồ gỗ nội thất.  

 
 

(210) 4-2011-08861 (220) 11.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) JPD CO., LTD   (JP) 
7-98, Kita-Itami, Itami-shi, Hyogo 664-
0831, Japan  

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung dùng trong y tế.  
 

Nhóm 32: Bột dùng cho đồ uống (chế phẩm để làm đồ uống); hoa quả được chế biến dạng 
bột dùng cho đồ uống (chế phẩm để làm đồ uống).  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
780 

(210) 4-2011-08862 (220) 11.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) JPD CO., LTD.  (JP) 
7-98, Kita-Itami, Itami-shi, Hyogo 664-
0831, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung dùng trong y tế. 
 

Nhóm 32: Bột dùng cho đồ uống (chế phẩm để làm đồ uống); hoa quả được chế biến dạng 
bột dùng cho đồ uống (chế phẩm để làm đồ uống). 

 
 

(210) 4-2011-08863 (220) 11.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) NINTENDO CO., LTD.   (JP) 
11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-
ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh (chỉ dùng với máy thu hình); chương trình 
cho thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh; mạch điện tử, đĩa từ, đĩa quang, đĩa quang-từ, băng 
từ, thẻ ROM, ổ ROM, CD-ROM, DVD- ROM có chứa chương trình cho thiết bị chơi trò 
chơi có hình ảnh; phương tiện lưu trữ chương trình cho thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh; 
bộ điều khiển, tay điều khiển và thẻ nhớ cho thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh (chỉ dùng 
với máy thu hình); linh kiện và phụ kiện cho thiết bị chơi trò chơi có hình ảnh bao gồm: 
bộ điều hợp dòng xoay chiều, tai nghe, bút điện tử, pin, cổng kết nối USB, loa phóng 
thanh; chương trình cho thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; mạch 
điện tử, đĩa từ, đĩa quang, đĩa quang-từ, băng từ, thẻ ROM, ổ ROM, CD-ROM, DVD- 
ROM có chứa chương trình cho thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; 
phương tiện lưu trữ chương trình cho thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể 
lỏng; máy chơi trò chơi có hình ảnh đặt trong nhà (chỉ dùng với máy thu hình); chương 
trình cho máy chơi trò chơi có hình ảnh đặt trong nhà; mạch điện tử, đĩa từ, đĩa quang, đĩa 
quang-từ, băng từ, thẻ ROM, ổ ROM, CD-ROM, DVD- ROM có chứa chương trình cho 
máy chơi trò chơi có hình ảnh đặt trong nhà; phương tiện lưu trữ có chứa chương trình cho 
máy chơi trò chơi có hình ảnh đặt trong nhà; linh kiện và phụ kiện cho máy chơi trò chơi 
có hình ảnh đặt trong nhà bao gồm: bộ điều hợp dòng xoay chiều, micrô, bút điện tử, bộ 
điều khiển điện tử; máy vi tính; mạch điện tử, đĩa từ, đĩa quang, đĩa quang-từ, băng từ, thẻ 
ROM, ổ ROM, CD-ROM, DVD- ROM có chứa chương trình cho máy chơi trò chơi có 
hình ảnh đặt trong nhà; phương tiện lưu trữ có chứa chương trình cho máy vi tính; chương 
trình máy tính có thể tải xuống được; chương trình máy tính; chương trình trò chơi cho 
điện thoại di động; máy, thiết bị điện tử và linh kiện của chúng bao gồm: bộ điều hợp 
dòng xoay chiều cho thiết bị trò chơi điện tử cầm tay có màn hình tinh thể lỏng, máy fax, 
chuột (thiết bị xử lý dữ liệu), miếng di chuột máy tính, bàn phím máy tính, máy in dùng 
cho máy tính, thiết bị ngoại vi cho máy vi tính, màn hình máy vi tính, máy quét (thiết bị 
xử lý dữ liệu), bút điện tử (thiết bị hiển thị điện tử), nhật ký điện tử; điện thoại di động; 
dây đeo điện thoại di động; linh kiện và phụ kiện cho điện thoại di động; thiết bị và máy 
truyền thông; đĩa nén đã ghi; đĩa than để ghi âm; máy nhịp (âm nhạc); mạch điện tử và 
CD-ROM có chứa chương trình tự động chơi cho nhạc cụ điện tử; tệp dữ liệu âm nhạc có 
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thể tải xuống được; phim âm bản đã bộc lộ; phim dương bản đã bộc lộ; khung phim 
dương bản; tệp dữ liệu hình ảnh có thể tải xuống được; đĩa và băng hình đã ghi; ấn phẩm 
điện tử có thể tải xuống được. 

 
 

(210) 4-2011-08883 (220) 11.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 5.7.3; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm thương mại Pha Lê  (VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch II - Nhơn 
Phú, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 30: Bột mì nguyên liệu cho ngành thực phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-08924 (220) 12.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Khánh Hà  (VN) 
Xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm cơ khí, nội, ngoại thất, xây dựng, cấu kiện bằng kim loại như: 
cửa, cổng làm bằng kim loại, khung cửa nhôm, khung thép xây dựng, ống thép định hình, 
dàn mái sảnh, kệ giá bằng kim loại dùng cho thùng phuy. 

 

Nhóm 19: Các sản phẩm nội ngoại thất không bằng kim loại như: cửa bằng gỗ, cửa bằng 
nhựa, cửa kính, vách ngăn không bằng kim loại.  

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm cơ khí, nội, ngoại thất, xây dựng, cấu kiện bằng kim 
loại hàng trang trí nội thất như: cửa, cổng làm bằng kim loại, khung cửa nhôm, khung 
thép xây dựng, ống thép định hình, dàn mái sảnh, kệ giá dùng cho nhà xưởng và kho 
hàng, bàn ghế văn phòng, tủ văn phòng, cửa không bằng kim loại, vách ngăn không bằng 
kim loại.  

 
 

(210) 4-2011-08925 (220) 12.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Đức Dương  (VN) 
Xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm cơ khí, nội, ngoại thất, xây dựng, cấu kiện bằng kim loại như: 
cửa, cổng làm bằng kim loại, khung cửa nhôm, khung thép xây dựng, ống thép định hình, 
dàn mái sảnh, kệ giá bằng kim loại dùng cho thùng phuy.  
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Nhóm 19: Các sản phẩm nội ngoại thất không bằng kim loại như: cửa bằng gỗ, cửa bằng 
nhựa, cửa kính, vách ngăn không bằng kim loại. 

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm cơ khí, nội, ngoại thất, xây dựng, cấu kiện bằng kim 
loại hàng trang trí nội thất như: cửa, cổng làm bằng kim loại, khung cửa nhôm, khung 
thép xây dựng, ống thép định hình, dàn mái sảnh, kệ giá dùng cho nhà xưởng và kho 
hàng, bàn ghế văn phòng, tủ văn phòng, cửa không bằng kim loại, vách ngăn không bằng 
kim loại. 

 
 

(210) 4-2011-08933 (220) 12.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.3; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất thương mại dịch vụ kỹ 
thuật cơ điện Công Luận  (VN) 
322/45 Chiến Lược, phường Bình Trị Đông 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn máy phát điện.  
 
 

(210) 4-2011-08941 (220) 12.05.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 2.9.22 
(591) Đỏ, hồng, xanh dương, đen, vàng, xám 
(731) Cơ sở Phước Linh  (VN) 

F9/31 Võ Hữu Lợi, ấp 6, xã Lê Minh Xuân, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dân tộc.  
 
 

(210) 4-2011-08942 (220) 12.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.1.5; 2.9.25; 5.3.20 
(591) Vàng, nâu, đen, xanh đen, xanh nước 

biển, trắng, xanh lá cây, tím 
(731) Cơ sở Phước Linh  (VN) 

F9/31 Võ Hữu Lợi, ấp 6, xã Lê Minh Xuân, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dân tộc.  
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(210) 4-2011-08956 (220) 12.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.5.1 
(591) Xanh lục, xanh lam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn xây 
lắp điện và ứng dụng khoa 
học kỹ thuật APEC  (VN) 
Số 08 tổ 01, khu 01, phường Hồng Hà, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cho các công trình điện 
 

Nhóm 37: Dịch vụ giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; dịch vụ lắp đặt và 
sửa chữa các  thiết bị điện 

 

Nhóm 42: Dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc thiết bị điện.  

 
 

(210) 4-2011-09022 (220) 12.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.3.13; A5.3.14; A18.1.19 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần phân phối và 

thương mại Quốc Tế Xanh (VN)
60 phố Châu Long, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị (bán hàng hoá trong siêu thị, không bao gồm các mặt hàng như 
giày dép, quần áo, mũ nón), dịch vụ bán lẻ hàng hoá trong siêu thị và trung tâm thương 
mại (không bao gồm các mặt hàng như giày dép, quần áo, mũ nón), bao gồm: gạo, đỗ, 
thịt, cá, trứng, rau xanh, hoa quả, mì ăn liền, cháo ăn liền, ngũ cốc dinh dưỡng, bánh, kẹo, 
cà phê, bia, rượu, nước ép trái cây, nước giải khát có ga, sữa tươi, váng sữa, sữa đặc có 
đường, sữa chua, mỹ phẩm, dao, dĩa, thìa, xoong, chảo, đũa, bát, đĩa ăn, các loại khăn, đồ 
chơi trẻ em, gia vị, bột nêm, dầu ăn, nước mắm, bột canh, bột ngọt, hạt tiêu. 

 
 

(210) 4-2011-09024 (220) 12.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.13.1; 5.7.3; 26.13.25; A18.4.2 
(731) Bệnh viện phong da liễu 

trung ương Quỳnh Lập  (VN) 
Quỳnh Lập, Quỳnh Lưu, Nghệ An 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 44: Bệnh viện, dịch vụ trợ giúp y tế, chăm sóc sức khỏe, phòng khám bệnh, nhà 
điều dưỡng, phẫu thuật tạo hình.  
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(210) 4-2011-09049 (220) 13.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(591) Đỏ 

(540) 

 
(731) Công ty cổ phần Catalan  

(VN) 
Khu Đồng Chúa, xã Đông Thọ, huyện 
Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 19: Gỗ lát sàn; đất làm gạch; kính xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim 

loại; giấy xây dựng, đá để xây dựng; gỗ xây dựng; đất sét; tấm ván sàn; ngói, đá lát sàn 
không bằng kim loại; sàn không bằng kim loại; gạch vật liệu chịu lửa; ngói cong; vật liệu 
lợp mái nhà không bằng kim loại; gạch. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ thương mại, mua bán hàng hóa, là: vật liệu xây dựng không bằng kim 
loại; giới thiệu sản phẩm; tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; 
hãng xuất nhập khẩu; nghiên cứu thị trường. 

 
Nhóm 36: Quản lý tài sản bất động sản; quản lý tài chính; cho vay; cho thuê bất động sản; 
đầu tư vốn; bảo lãnh tài chính, bất động sản. 

 
 

(210) 4-2011-09050 (220) 13.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hãng phim Nam 
Sài Gòn  (VN) 
42 Lý Long Tường, khu đô thị Phú Mỹ 
Hưng, phường Tân Phong, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ về quan hệ công chúng, quảng cáo truyền hình, 

quảng cáo bằng phát thanh.  
 

Nhóm 41: Sản xuất phim quảng cáo, tư liệu, truyền hình, hoạt hình, tổ chức các chương 
trình biểu diễn nghệ thuật, dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình, đào tạo 
nghiệp vụ quảng cáo, truyền thông, marketing, điện ảnh. 

 
 

(210) 4-2011-09064 (220) 13.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

  (540) 

  

(731) Hồ Chánh   (VN) 
102 Thôn Tân Hiệp, xã Tân Hội, huyện 
Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 30: Xì dầu (nước chấm), tương ớt, dấm.  
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(210) 4-2011-09080 (220) 13.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) SUZUKI MOTOR CORPORATION  
(JP) 
300 Takatsuka-cho, Minami-ku, 
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; động cơ cho xe ô tô; lớp xe ô tô; bánh xe ô tô; bộ giảm chấn cho xe; 

tấm làm lệch dòng khí động (khung xe); tấm cản (thân xe); lá lấy gió (mũi xe); tấm bảo 
vệ lá lấy gió (khung xe); thanh chắn bảo vệ mũi xe; hộp đèn của xe; bậc lên xe; thang lên 
nóc xe; tấm bảo vệ dưới gầm xe; tấm bảo vệ bình xăng của xe; tấm chắn bùn sau bánh xe; 
ống xả của xe; phuộc giảm chấn cho xe; lò xo giảm chấn cho xe; bộ thăng bằng cho xe; 
hàm phanh; má phanh; vòi phanh, vành bánh xe (la zăng); nắp chụp vành bánh xe; bộ 
bánh răng ly hợp cho xe; giá chứa đờ trên nóc xe; hộp chứa đồ trên nóc xe; tay lái; cổ trục 
tay lái xe; phím ấn còi xe; hệ thống truyền động cho xe ô tô; tay nắm cần số cho xe; cần 
số cho xe; bàn để chân (bộ phận của sàn xe); dụng cụ bọc lốp xe thay thế, thanh chắn an 
toàn cho xe; tấm bảo vệ và trang trí phía sau bên dưới xe; tấm bảo vệ và trang trí bên 
thành xe; tấm bảo vệ và trang trí phía sau xe; thanh chống (khung xe); tay đòn bên (khung 
xe); khớp gắn động cơ xe; tấm chắn nắng cho xe; bộ phận chụp gương xe; vỏ hộp ly hợp 
của xe; đĩa ly hợp của xe; ghế ngồi trong xe; dây an toàn trong xe; xe mô tô; động cơ cho 
xe mô tô; lốp xe mô tô; bánh xe mô tô; gương chiếu hậu cho xe; tấm chắn gió trên xe; 
vành, miếng che đồng hồ hiển thị trên xe; bộ phận gắn biển số xe; vỏ xe; vỏ bình xăng xe; 
tấm đệm trên bình xăng xe mô tô; vỏ yên xe mô tô; vỏ tay lái xe; tấm bảo vệ tay lái; vỏ 
phủ bảo vệ xe; dụng cụ chở hàng phía sau xe; giỏ chở hàng phía trước xe; hộp đựng đồ sau 
xe; chân chống của xe; khớp ly hợp của xe; hệ thống truyền động của xe; đèn báo rẽ của xe; 
bình nhiên liệu của xe; tay nắm điều khiển xe; phanh xe; tay đòn (khung xe); xe chạy trên 
mọi địa hình; xe bốn bánh chạy bằng điện; xe lăn dùng cho người tàn tật; tàu (xuồng).  

 
 

(210) 4-2011-09081 (220) 30.10.2009 
(641) 4-2009-23403 (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.23; 26.3.1; 26.11.3 
(591) Đỏ, da cam, xanh lá mạ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Mai 
Linh (Có văn bằng gọi Huyền 
®k)  (VN) 
K1 khu nhà mẫu Keangnam, đường Mễ 
Trì, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn, xúc tiến thương mại.  
 

Nhóm 41: Tổ chức sắp xếp các chương trình biểu diễn văn hoá, hội thảo, hội nghị, các 
hoạt động tập thể, dịch vụ vui chơi giải trí.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống (không bao gồm kinh doanh quán rượu, 
phòng hát karaoke, vũ trường.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
786 

(210) 4-2011-09097 (220) 13.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) KENTUCKY FRIED CHICKEN 
INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.  
(US) 
1441 Gardiner Lane, Louisville, 
Kentucky 40213, USA  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngô nhân thịt gà, rau và nước sốt.  
 
 

(210) 4-2011-09098 (220) 13.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) STEINEN HOLDINGS INC.  (US) 
29 E. Halsey Road, Parsippany, New 
Jersey 07054, United States of Ameria 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 07: Đầu phun nước và chất lỏng (bộ phận của máy móc) dùng trong ứng dụng công 
nghiệp, nông nghiệp, khai khoáng, môi trường và xây dựng. 

 

Nhóm 11: Đầu đốt, bộ lọc và bộ điều chỉnh hút gió của đèn đốt bằng dầu và ga; đèn đốt 
bằng dầu và ga và phụ tùng của thiết bị đốt nóng. 

 
 

(210) 4-2011-09099 (220) 13.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; 26.4.4; 1.15.23 
(731) STEINEN HOLDINGS INC.   (US) 

29 E. Halsey Road, Parsippany, New 
Jersey 07054, United States of Ameria 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 07: Đầu phun nước và chất lỏng (bộ phận của máy móc) dùng trong ứng dụng công 
nghiệp, nông nghiệp, khai khoáng, môi trường và xây dựng.  

 

Nhóm 11: Đầu đốt, bộ lọc và bộ điều chỉnh hút gió của đèn đốt bằng dầu và ga; đèn đốt 
bằng dầu và ga và phụ tùng của thiết bị đốt nóng. 

 
 

(210) 4-2011-09104 (220) 13.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.3.1 
(591) Xanh nõn chuối, vàng, da cam, đen, 

trắng, đỏ 
(731) SL ORGANIC PRIVATE LIMITED  (SG) 

1b Jalan Siantan, Singapore (268259) 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 
 

(210) 4-2011-09129 (220) 13.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần quốc tế 

Trung Dòng   (VN) 
Khu phố Hòa Lân, phường Thuận Giao, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 06: Kẹp kính; băn lề cửa kính; kiềng giữ kính; tay nắm cửa phòng tắm kính; khóa 

cửa; bản lề cửa, nẹp kính phòng tắm; trụ cầu thang; lan can cầu thang; lan can ban công; 
trụ ban công; móc áo; móc treo khăn (tất cả đều bằng kim loại).   

 
Nhóm 11: Phòng tắm kính; bồn rửa chén.   

 
Nhóm 20: Kệ bồn rửa mặt (kệ lavabo); kệ ly; kệ (giá kệ); kệ (giá) để chén; kệ (giá) để 
rượu; tủ chén (tủ bát), giá treo xoong nồi; kệ góc (giá kệ đặt ở góc nhà); móc áo (không 
bằng kim loại); móc treo khăn. 

 
Nhóm 21: Khay đựng xà phòng; thanh dùng để treo khăn.  

 
 

(210) 4-2011-09160 (220) 16.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.5.1; 26.4.1; A1.5.23 
(591) Xanh nước biển, đen, trắng 
(731) GET GROUP HOLDINGS LIMITED (AE) 

Office No. 51, Level 15, The Gate 
Building, Dubai International Financial 
Centre, P.O. Box 95703, Dubai, United 
Arab Emirates 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần cứng và phần mềm máy tính cho phép nhiều người quản lý tính bảo mật 

cá nhân của hộ chiếu, chứng minh thư (thẻ nhận dạng) hay các tài liệu bảo mật khác 
thông qua cấu trúc dòng công việc đã được lập trình để sử dụng liên quan tới hệ thống 
quản lý và phát hành hộ chiếu, chứng minh thư (thẻ nhận dạng) hay các tài liệu bảo mật 
khác, hệ thống kiểm soát biên giới, hệ thống nhập cảnh và nhập quốc tịch, hệ thống chứng 
minh thư (thẻ nhận dạng) nội địa, các thiết bị liên quan tới kiểm soát truy cập bảo mật và 
phát hành thẻ nhận dạng bảo mật, và phát hành và quản lý giấy phép lái xe và các hoạt 
động đăng ký xe, hộ chiếu, chứng minh thư (thẻ nhận dạng) và các máy in tài liệu bảo 
mật khác và thiết bị ngoại vi và phần mềm có liên quan; phần mềm máy tính để tích hợp 
các hộ chiếu, chứng minh thư (thẻ nhận dạng) và các hệ thống tài liệu bảo mật khác đề 
cập ở trên với các máy in đề cập ở trên.  
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Nhóm 35: Dịch vụ đại lý bán lẻ máy móc và thiết bị về công nghệ thông tin làm gia tăng 
giá trị, cụ thể là nhà phân phối phần cứng máy in và thiết bị ngoại vi và phần mềm.  

 

Nhóm 37: Bảo trì và sửa chữa phần cứng và máy in hộ chiếu, chứng minh thư (thẻ nhận 
dạng) và các tài liệu bảo mật khác và các thiết bị ngoại vi; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể 
là xử lý sự cố cho mục đích sửa chữa phần cứng và máy in hộ chiếu, chứng minh thư (thẻ 
nhận dạng) và các tài liệu bảo mật khác và các thiết bị ngoại vi và các sự cố phần mềm. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho phần cứng và phần mềm máy tính và máy in hộ 
chiếu, chứng minh thư (thẻ nhận dạng) và các tài liệu bảo mật khác và các thiết bị ngoại 
vi và phần mềm trong các lĩnh vực hệ thống quản lý và phát hành hộ chiếu, chứng minh 
thư (thẻ nhận dạng) hay các tài liệu bảo mật khác, hệ thống kiểm soát biên giới, hệ thống 
nhập cảnh và nhập quốc tịch, hệ thống chứng minh thư (thẻ nhận dạng) nội địa, các thiết 
bị liên quan tới kiểm soát truy cập bảo mật và phát hành thẻ nhận dạng bảo mật, và phát 
hành và quản lý giấy phép lái xe và các hoạt động đăng ký xe; dịch vụ tư vấn trong việc 
cài đặt, lựa chọn và sử dụng các hệ thống phần cứng và phần mềm máy tính và máy in hộ 
chiếu và chứng minh thư (thẻ nhận dạng) và các thiết bị ngoại vi và phần mềm cho người 
khác; thiết kế, triển khai và cài đặt phần mềm; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật mang tính chẩn 
đoán, cụ thể là xử lý sự cố phần cứng và phần mềm máy tính và máy in hộ chiếu, chứng 
minh thư (thẻ nhận dạng) và các tài liệu bảo mật khác và các thiết bị ngoại vi và các sự cố 
phần mềm; bảo trì và sửa chữa phần mềm máy tính; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là xử 
lý sự cố cho mục đích sửa chữa phần mềm máy tính và các sự cố phần mềm 

 
 

(210) 4-2011-09171 (220) 16.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh tím, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thiên Thuận 
Tường   (VN) 
Số 212, phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt (dùng điện). 
 

Nhóm 09: Máy tính; máy quay video; camera; máy cattset; máy in dùng cho máy tính; 
máy fax; thiết bị thu hình; điện thoạị; máy ghi âm; bộ điều chỉnh chiếu sáng sân khấu; 
thiết bị để in sao âm thanh; thiết bị điều khiển từ xa; máy đọc mã số mã vạch; loa âm 
thanh; bảng thông báo điện tử; đĩa CD-ROM; thẻ điện tử cho hàng hoá; bàn là dùng điện. 

 

Nhóm 11: Thiết bị điều hoà không khí; thiết bị làm lạnh không khí; thiết bị làm sạch 
không khí; máy pha cà phê dùng điện; chảo rán dùng điện; máy khử mùi nhà bếp; máy 
làm khô không khí; máy sấy tóc; đèn điện; quạt gió; bình nước nóng cho nhà tắm; máy 
sưởi ấm; lò vi sóng; tủ lạnh; nồi áp suất dùng điện; máy đun nước. 

 

Nhóm 35: Siêu thị, trung tâm thương mại mua bán hàng điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng, 
xe gắn máy, điện thoại; xuất nhập khẩu các mặt hàng: hàng điện tử, điện lạnh, đồ gia 
dụng, xe gắn máy, điện thoại; mua bán thiết bị văn phòng: máy tính, máy in) thiết bị sử 
dụng điện, hàng kim khí điện máy đồ gia dụng) thiết bị làm sạch tư liệu sản xuất, tư liệu 
tiêu dùng; đại lý buôn bán, ký gửi các mặt  hàng điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng, xe gắn 
máy, điện thoại,  
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(210) 4-2011-09240 (220) 16.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A1.5.3; 26.4.3 
(591) Đỏ, xanh nước biển, xanh dương đậm, 

vàng, da cam 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Nam Long   (VN) 
Số 668, đường Quang Trung, phường La 
Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy nông nghiệp, máy công nghiệp (bao gồm: máy bơm công 
nghiệp, máy cắt công nghiệp (máy cắt ống, máy cắt khí, máy cắt thuỷ lực), máy khoan 
công nghiệp, máy tiện công nghiệp, máy ép dùng trong công nghiệp, máy sấy công 
nghiệp, máy in phun công nghiệp, máy quạt gió dùng trong công nghiệp, máy cơ điện 
dùng trong công nghiệp hoá chất, máy phát điện công nghiệp, mô tơ và động cơ (không 
kể mô tơ và động cơ dùng cho phương tiện giao thông trên bộ), các bộ phận ghép nối và 
truyền động của máy (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ)), máy xây dựng, 
máy công cụ, máy phát điện, máy bơm, động cơ khí nén, động cơ diezen, dụng cụ [bộ 
phận của máy móc]; đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2011-09273 (220) 17.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.3.1; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại Vạn 
Thành Phát  (VN) 
117 A5, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, 
tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 20: Thùng nhựa, ghế cao (ghế ngồi), ghế dựa (ghế có tay dựa), ghế nhỏ (ghế đẩu), 
bàn, khay nhựa dùng để chứa hải sản và cá. 

 
Nhóm 21: Rổ (rổ trong gia đình), sọt, bình đá (thùng đựng đá), xô (chậu), lồng bàn nhựa.  

 
 

(210) 4-2011-09348 (220) 17.05.2011 
  (441) 26.09.2011 
(300) TO/M/10/02292 18.11.2010 TO 

(531) 24.13.1; 24.15.21; 24.15.3 
(591) Đen, xanh nước biển, đỏ, vàng, xanh lá 

cây, ghi 
(731) GOOGLE INC.  (US) 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)
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(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; thiết bị ngoại vi điện thoại di động và phụ kiện của điện 
thoại di động.  

 
 

(210) 4-2011-09349 (220) 17.05.2011 
  (441) 26.09.2011 
(300) TO/M/10/02288 18.11.2010 TO 

(731) GOOGLE INC.   (US) 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, U.S.A. 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; thiết bị ngoại vi điện thoại di động và phụ kiện của điện 
thoại di động.  

 
 

(210) 4-2011-09355 (220) 17.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) CHENGDU SHUANG HU INDUSTRY 
CO., LTD.    (CN) 
Pengzhou Industrial Development Zone, 
Chengdu, Sichuan, P.R. China  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 19: Sàn (floors) không làm bằng kim loại; vật liệu xây dựng không làm bằng kim 
loại; gỗ xây dựng; đá; xi-măng; vật liệu xây dựng chịu nhiệt không làm bằng kim loại; nhựa 
đường (bitumen); kính xây dựng; lớp phủ cho các công trình xây dựng không làm bằng kim 
loại (cladding); tác phẩm nghệ thuật làm bằng đá, bê tông hoặc đá hoa (marble).  

 

Nhóm 20: Đồ gỗ (furniture); côngtenơ không bằng kim loại [kho, vận chuyển]; thang 
(ladders) làm bằng gỗ hoặc bằng chất dẻo; gương soi; tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, sáp, 
thạch cao hoặc chất dẻo; bảng niêm yết (display boards); đồ trang trí cho thực phẩm bằng 
chất dẻo; các bộ phận và chi tiết rời của đồ gỗ (furniture fittings) không làm bằng kim 
loại; đệm (cushions); các bộ phận và chi tiết rời của cửa sổ không bằng kim loại. 

 

Nhóm 24: Vải sợi dệt; vật liệu bằng chất dẻo thay thế cho vải; thảm trang trí treo tường 
bằng vải; dạ, nỉ, phót; khăn mặt bằng vải dệt; ga, khăn trải giường và áo gối; chăn; vải bọc 
ngoài dùng để bảo vệ cho đồ gỗ; rèm cửa; khăn tắm bằng vải bông xù dưới dạng găng tay 
không ngón để thoa xà phòng trên cơ thể.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; quản 
lý thương mại về lixăng hàng hóa và dịch vụ của người khác; dịch vụ xuất-nhập khẩu; 
dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho doanh nghiệp khác; tư 
vấn quản lý nhân sự; dịch vụ tái lập địa điểm kinh doanh (relocation services for 
businesses); dịch vụ biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ kế toán; dịch 
vụ tìm kiếm nguồn tài trợ để tổ chức các hoạt động và sự kiện. 

 

Nhóm 37: Giám sát xây dựng công trình; dịch vụ xây dựng; dịch vụ nhồi, bọc, phủ đồ đạc 
(upholstering); lắp đặt trang thiết bị nhà bếp; bảo dưỡng và sửa chữa két sắt; dịch vụ 
chống ăn mòn chống gỉ); dịch vụ đắp lại lốp xe; dịch vụ đóng tủ đựng đồ đạc [sửa chữa); 
dịch vụ giặt khô; dịch vụ lắp đặt và sửa chữa thang máy. 
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(210) 4-2011-09360 (220) 17.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Đen, ghi, trắng 
(731) COURTS ASIA PTE. LTD.   (SG) 

50 Tampines North Drive 2 Singapore 
528766    

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Tập hợp thông tin về các loại hàng hóa khác nhau, vì lợi ích của người khác, cụ 
thể là các sản phẩm kỹ thuật số âm thanh và hình ảnh, phụ kiện máy ảnh và máy quay kỹ 
thuật số, các sản phẩm truyền thông, phần cứng và phần mềm công nghệ thông tin, phần 
cứng và phần mềm máy tính, phụ kiện và thiết bị ngoại vi máy tính, trò chơi điện tử và 
công nghệ thông tin (phần cứng và phần mềm) và thiết bị ngoại vi, trò chơi mạng nội bộ, 
sách và tạp chí, đồ đạc, ván sàn, đồ vải lanh, đồ đạc bằng vải và các phụ kiện, hàng tiêu 
dùng chạy điện bao gồm thiết bị giặt là và thiết bị nhà bếp, thiết bị chiếu sáng, các hàng 
điện tử nhỏ dùng cho gia đình, các sàn phẩm chăm sóc cá nhân, sản phẩm làm vườn, máy 
may, thiết bị tập thể dục, xe đạp, dụng cụ và đồ dùng gia đình, để khách hàng tiện xem và 
mua các hàng hóa này trong cửa hàng bách hóa, từ ca-ta-lô bán hàng chung bằng đơn đặt 
hàng, thông qua kênh bán hàng trên ti vi bằng các phương tiện truyền thông, hoặc từ trang 
web mạng lưới viễn thông bán hàng toàn cầu hoặc bằng các phương tiện viễn thông; thúc 
đẩy bán dịch vụ cho người khác liên quan đến các dịch vụ viễn thông, dịch vụ cung cấp 
dịch vụ internet, dịch vụ băng thông rộng, dịch vụ đường dây điện thoại và dịch vụ mạng 
lưới viễn thông toàn cầu thông qua kênh mua sắm trên ti vi bằng các phương tiện viễn 
thông, hoặc từ một trang web viễn thông toàn cầu chung hoặc bằng phương tiện viễn 
thông; tư vấn và hỗ trợ lựa chọn hàng hóa; chuẩn bị và trình bày quảng cáo; dịch vụ thúc 
đẩy bán hàng, dịch vụ quảng cáo; tư vấn kinh doanh và tư vấn quản lý kinh doanh; dịch 
vụ tư vấn, cung cấp thông tin và nghiên cứu về kinh doanh; biên tập và cung cấp các 
thông tin và cơ sở dữ liệu thương mại, kinh doanh, giá cả và thống kê; chuẩn bị và biên 
tập báo cáo; dịch vụ quảng cáo, quản trị kinh doanh, tiếp thị và lập kế hoạch tiếp thị; dịch 
vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến dịch vụ tiếp thị và đánh giá thị trường; các dịch vụ lập 
kế hoạch kinh doanh và phát triển kinh doanh liên quan đến quản lý cổ phiếu; lập kế 
hoạch, tổ chức, quản lý, điều hành và giám sát các chương trình khách hàng trung thành, 
hoạt động bán hàng, khen thưởng và khuyến mãi và các dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung 
cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ trên; quản lý kinh doanh, bao gồm hỗ trợ và tư 
vấn việc thành lập và quản lý các cửa hàng bán lẻ. 

 
 

(210) 4-2011-09400 (220) 18.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) MIN BYUNG CHUL    (KR) 
112-1108 Hanshin Apartment Donam-
Dong, Sungbuk-Gu, Seoul, Korea   

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH BIZLINK (BIZLINK 
LAWYERS & CONSULTANTS) 

 

(511)   Nhóm 18: Các sản phẩm thời trang bằng da và giả da cụ thể là túi da; ví da; vali; ba lô.   
 

Nhóm 25: Quần áo thời trang; thắt lưng (trang phục); bít tất; đồ đi chân (trang phục), mũ 
(trang phục).    
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Nhóm 35: Mua bán quần áo; xuất khẩu quần áo.  
 
 

(210) 4-2011-09401 (220) 18.05.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) A2.3.16; 2.3.25; 2.3.21 
(731) MIN BYUNG CHUL    (KR) 

112-1108 Hanshin Apartment Donam-
Dong, Sungbuk-Gu, Seoul, Korea   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH BIZLINK (BIZLINK 
LAWYERS & CONSULTANTS) 

 

(511)   Nhóm 18: Các sản phẩm thời trang bằng da và giả da cụ thể là túi da; ví da; vali; ba lô.   
 

Nhóm 25: Quần áo thời trang; thắt lưng (trang phục); bít tất; đồ đi chân (trang phục), mũ 
(trang phục).    

 

Nhóm 35: Mua bán quần áo; xuất khẩu quần áo.  
 
 

(210) 4-2011-09402 (220) 18.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) MIN BYUNG CHUL    (KR) 
112-1108 Hanshin Apartment Donam-
Dong, Sungbuk-Gu, Seoul, Korea   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH BIZLINK (BIZLINK 

LAWYERS & CONSULTANTS) 
 

(511)   Nhóm 18: Các sản phẩm thời trang bằng da và giả da cụ thể là túi da; ví da; vali; ba lô.   
 

Nhóm 25: Quần áo thời trang; thắt lưng (trang phục); bít tất; đồ đi chân (trang phục), mũ 
(trang phục).    

 

Nhóm 35: Mua bán quần áo; xuất khẩu quần áo.  
 
 

(210) 4-2011-09403 (220) 18.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) MIN BYUNG CHUL    (KR) 
112-1108 Hanshin Apartment Donam-
Dong, Sungbuk-Gu, Seoul, Korea   

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH BIZLINK (BIZLINK 
LAWYERS & CONSULTANTS) 

 

(511)   Nhóm 18: Các sản phẩm thời trang bằng da và giả da cụ thể là túi da; ví da; vali; ba lô.    
 

Nhóm 25: Quần áo thời trang; thắt lưng (trang phục); bít tất; đồ đi chân (trang phục), mũ 
(trang phục).    

 

Nhóm 35: Mua bán quần áo; xuất khẩu quần áo.  
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(210) 4-2011-09404 (220) 18.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A25.7.7; 26.13.1 
(591) Đen, xanh lá cây đậm, nâu vàng, trắng 
(731) MIN BYUNG CHUL    (KR) 

112-1108 Hanshin Apartment Donam-
Dong, Sungbuk-Gu, Seoul, Korea   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH BIZLINK (BIZLINK 
LAWYERS & CONSULTANTS) 

 

(511)   Nhóm 18: Các sản phẩm thời trang bằng da và giả da cụ thể là túi da; ví da; vali; ba lô.   
 

Nhóm 25: Quần áo thời trang; thắt lưng (trang phục); bít tất; đồ đi chân (trang phục), mũ 
(trang phục).    

 

Nhóm 35: Mua bán quần áo; xuất khẩu quần áo.  
 
 

(210) 4-2011-09405 (220) 18.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Xanh dương, trắng 
(731) Nguyễn Hữu Cường  (VN) 

Số nhà 54 phố Đạo Đường, phường Lê 
Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH BIZLINK (BIZLINK 

LAWYERS & CONSULTANTS) 
 

(511)   Nhóm 18: Các sản phẩm thời trang bằng da và giả da cụ thể là túi da; ví da; vali; ba lô.  
 

Nhóm 25: Quần áo thời trang; thắt lưng (trang phục); bít tất; đồ đi chân (trang phục), mũ 
(trang phục).  

 

Nhóm 35: Mua bán quần áo; xuất khẩu quần áo.  
 
 

(210) 4-2011-09406 (220) 18.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Xanh dương, trắng 
(731) Nguyễn Hữu Cường   (VN) 

Số nhà 54 phố Đạo Đường, phường Lê 
Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH BIZLINK (BIZLINK 
LAWYERS & CONSULTANTS) 

 

(511)   Nhóm 18: Các sản phẩm thời trang bằng da và giả da cụ thể là túi da; ví da; vali; ba lô.   
 

Nhóm 25: Quần áo thời trang; thắt lưng (trang phục); bít tất; đồ đi chân (trang phục), mũ 
(trang phục).    

 

Nhóm 35: Mua bán quần áo; xuất khẩu quần áo.  
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(210) 4-2011-09407 (220) 18.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Nguyễn Hữu Cường   (VN) 
Số nhà 54 phố Đạo Đường, phường Lê 
Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH BIZLINK (BIZLINK 

LAWYERS & CONSULTANTS) 
 
(511)   Nhóm 18: Các sản phẩm thời trang bằng da và giả da cụ thể là túi da; ví da; vali; ba lô.    
 

Nhóm 25: Quần áo thời trang; thắt lưng (trang phục); bít tất; đồ đi chân (trang phục), mũ 
(trang phục).    

 
Nhóm 35: Mua bán quần áo; xuất khẩu quần áo.  

 
 

(210) 4-2011-09408 (220) 18.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A2.3.16; 2.3.25 
(731) Nguyễn Hữu Cường   (VN) 

Số nhà 54 phố Đạo Đường, phường Lê 
Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH BIZLINK (BIZLINK 
LAWYERS & CONSULTANTS) 

 
(511)   Nhóm 18: Các sản phẩm thời trang bằng da và giả da cụ thể là túi da; ví da; vali; ba lô.   
 

Nhóm 25: Quần áo thời trang; thắt lưng (trang phục); bít tất; đồ đi chân (trang phục), mũ 
(trang phục).    

 
Nhóm 35: Mua bán quần áo; xuất khẩu quần áo.  

 
 

(210) 4-2011-09409 (220) 18.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.9.16; A3.9.24; 1.15.23; 26.4.9 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Nguyễn Hữu Cường  (VN) 

Số nhà 54 phố Đạo Đường, phường Lê 
Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH BIZLINK (BIZLINK 
LAWYERS & CONSULTANTS) 

 
(511)   Nhóm 18: Các sản phẩm thời trang bằng da và giả da cụ thể là túi da; ví da; vali; ba lô.  
 

Nhóm 25: Quần áo thời trang; thắt lưng (trang phục); bít tất; đồ đi chân (trang phục), mũ 
(trang phục).  

 
Nhóm 35: Mua bán quần áo; xuất khẩu quần áo.Mua bán quẩn áo; xuất khẩu quần áo   
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(210) 4-2011-09435 (220) 18.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 5.7.21; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh lá cây, đen, đỏ, vàng 
(731) Chi cục Phát triển nông thôn 

tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu   (VN) 
149, đường 27/4, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà 
Rịa- Vũng Tàu  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 31: Quả mãng cầu ta tươi (quả na tươi).  

 
 

(210) 4-2011-09443 (220) 18.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 7.3.11; 7.1.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Văn 
Minh  (VN) 
36 Văn Cao, quận Ngô Quyền, thành phố 
Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thương mại điện tử bao gồm: dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên phương 

tiện truyền thông, thông tin về thương mại, nghiên cứu thị trường; quảng cáo trực tuyến 
trên mạng lưới máy vi tính; bán đấu giá.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư, dịch vụ đầu tư vốn cho các công trình dân dụng, công 
nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; môi giới bất động sản.   

 
 

(210) 4-2011-09473 (220) 18.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) AMERICAN EXPRESS MARKETING 
& DEVELOPMENT CORP.   (US) 
200 Vesey Street, New York, NY 10285, 
USA  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, cập nhật các tài liệu quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; 

đánh giá kinh doanh; tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp; thông tin kinh doanh, hướng dẫn 
kinh doanh; điều tra kinh doanh, tư vấn quản lý và tổ chức kinh doanh, hỗ trợ quản lý 
doanh nghiệp; nghiên cứu kinh doanh; quản trị thương mại của việc chuyển nhượng 
và/hoặc cấp phép cho tài sản hoặc quyền của công ty khác, trưng bày tài sản trên phương 
tiện thông tin đại chúng cho mục đích thương mại, biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tìm kiếm dữ liệu trong các tài 
liệu máy tính cho công ty khác; quản lý các tài liệu đã được đưa vào may tính; dịch vụ tư 
vấn quản lý kinh doanh; tìm hiểu thị trường; nghiên cứu thị trường; quảng cáo trực tuyến 
trên mạng máy tinh; thúc đẩy bán hàng cho các công ty khác; biên soạn tài liệu thống kê; 
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dịch vụ hỗ trợ khách hàng vì mục đích kinh doanh; dịch vụ xây dựng mạng lưới kinh 
doanh; lập chiến lược kinh doanh; dịch vụ thông tin kinh doanh được đưa vào máy tính, 
quản lý dự án kinh doanh; biên tập và cung cấp thông tin kinh doanh. 

 
Nhóm 36: Phân tích tài chính, tư vấn tài chính; thông tin tài chính; dịch vụ đánh giá và 
định giá tài chính; môi giới nhà đất văn phòng. 

 
Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); sắp xếp và thực hiện các hội thảo chuyên đề, hội 
nghị chuyên đề, buổi thảo luận và/hoặc các hội thảo vì mục đích giáo dục; dịch vụ giáo 
dục; cung cấp các ấn phẩm giáo dục điện tử trực tuyến; dịch vụ xuất bản các ấn phẩm in, 
không phải là các ấn phẩm quảng cáo; dịch vụ giảng dạy. 

 
Nhóm 42: Tư vấn về phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính, cập nhật phần mềm 
máy tính; chuyển đổi các dữ liệu hoặc tài liệu dạng vật lý thành các thông tin điện tử, 
cung cấp máy chủ cho cơ sở dữ liệu và các trang máy tính, cung cấp máy chủ các phương 
tiện trực tuyến để thực hiện các cuộc thảo luận mang tính tương tác; cung cấp máy chủ 
cho các dữ liệu, tài liệu và/hoặc các thông tin đã được đưa vào máy tính; cung cấp các 
công cụ tìm kiếm cho mạng internet. 

 
Nhóm 45: Tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý. 

 
 

(210) 4-2011-09480 (220) 18.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 4.3.3; 5.7.17; 25.5.25 
(591) Vàng, vàng nhạt, vàng đậm, đỏ đun 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vang Thăng 
Long   (VN) 
Số 3, ngõ 191 Lạc Long Quân, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang. 

 
 

(210) 4-2011-09481 (220) 18.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 4.3.3; 25.5.25; 5.7.21; 5.7.14 
(591) Vàng nhạt, đỏ đun, trắng đục, ghi xanh, 

ghi xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vang Thăng 
Long   (VN) 
Số 3, ngõ 191 Lạc Long Quân, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 
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(210) 4-2011-09483 (220) 18.05.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) A5.3.14; 26.4.3; 4.3.3 
(591) Xanh đen, vàng nhạt, đỏ đun, đỏ nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vang Thăng 
Long    (VN) 
Số 3, ngõ 191 Lạc Long Quân, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy,  thành phố Hà 
Nội   

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang. 
 
 

(210) 4-2011-09505 (220) 18.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH truyền thông 
NTH   (VN) 
Tầng 16, tòa nhà Vincom City Towers, 
số 191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ; hỗ trợ việc 
điều hành các công việc kinh doanh; xúc tiến thương mại; quan hệ công chúng; thăm dò 
dư luận; tổ chức hội chợ nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dự báo kinh tế; hàng 
thông tin về thương mại; điều tra về thương mại; thương mại truyền hình đối với các mặt 
hàng mỹ phẩm, dụng cụ trang điểm, đồ dùng trang trí sân khấu, sản phẩm văn hoá phẩm 
như sách, tạp chí, ấn phẩm, băng đĩa nhạc, băng đĩa hình, ô tô, xe máy, đồ trang sức, đồ 
kim hoàn, đá quý, dụng cụ âm nhạc, thiết bị ghi âm, truyền âm và tái tạo âm thanh, đồ gỗ 
mỹ thuật, đồ gỗ nội thất, sản phẩm may mặc, dụng cụ thể thao; dịch vụ đẩy mạnh việc 
bán hàng (marketing).  

 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển các chương trình nghệ thuật; tổ chức các cuộc thi sắc 
đẹp; dịch vụ đặt chỗ cho các cuộc biểu diễn; tổ chức các chương trình thi giáo dục hoặc 
giải trí; thông tin về giải trí; tổ chức trình diễn (dịch vụ ông bầu); dàn dựng các chương 
trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ viết kịch bản phim, kịch; dàn dựng buổi biểu 
diễn; dịch vụ câu lạc bộ nhằm mục đích giải trí hoặc giáo dục; dịch vụ đào tạo các nghệ 
sỹ biểu diễn nghệ thuật; dịch vụ về phóng viên tin tức; dịch vụ nhiếp ảnh; dịch vụ phòng 
thu (ghi băng); cho thuê đồ trang trí sân khấu; dịch vụ trình diễn sân khấu. 

 
 

(210) 4-2011-09526 (220) 19.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.12; 1.15.5; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Jia Mei   (VN) 
181/31/17C Bình Thới, phường 9, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: vợt diệt muỗi, đèn pin, đèn điện; mua bán giường, tủ, bàn ghế và đồ 
dùng nội thất tương tự, máy phát điện, động cơ điện, dây điện, thiết bị và linh kiện viễn 
thông, nông sản nguyên liệu, động vật sống. 

 
 

(210) 4-2011-09527 (220) 19.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.23; 1.15.5; 2.9.14; 2.9.18 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Jia Mei   (VN) 
181/31/17C Bình Thới, phường 9, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vợt diệt muỗi, đèn pin, đèn điện; mua bán giường, tủ, bàn ghế và đồ 
dùng nội thất tương tự, máy phát điện, động cơ điện, dây điện, thiết bị và linh kiện viễn 
thông, nông sản nguyên liệu, động vật sống. 

 
 

(210) 4-2011-09530 (220) 19.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 7.1.24; A5.1.6; A25.7.3; A25.7.4 
(731) MITSUI REAL ESTATE SALES CO., 

LTD.   (JP) 
Sinjuku Mitsui Bldg, 2-1-1, Nisisinjuku, 
Sinjuku-ku, Tokyo 163-0460, Japan  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 36: Cho vay (tài chính); dịch vụ bảo lãnh tài chính; môi giới quyền thụ hưởng tín 
thác bất động sản; dịch vụ đại lý bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm tai nạn; cung cấp thông 
tin về bảo hiểm; hãng đầu tư và quản lý tài sản; tư vấn bảo hiểm; đánh giá tài chính (bảo 
hiểm, ngân hàng, bất động sản); tư vấn tài chính; cung cấp thông tin về tài chính; tư vấn 
về rủi ro đầu tư và đầu tư tài sản; cung cấp thông tin về rủi ro đầu tư, đầu tư tài sản, quản 
lý tài sản và đầu tư; dịch vụ thu tiền thuê (nhà, đất); quản lý bất động sản; hãng bất động 
sản; môi giới bất động sản; mua bán của các tòa nhà; đại lý hoặc môi giới mua bán của 
các tòa nhà; đánh giá bất động sản; quản lý đất; đại lý hoặc môi giới mua bán đất; dịch vụ 
cho thuê đất; cho thuê căn hộ; mua bán đất; cho thuê các tòa nhà, nghiên cứu liên quan 
đến việc lựa chọn và mua bất động sản để cung cấp thông tin về bất động sản (cho người 
khác); cung cấp thông tin liên quan đến bất động sản; tư vấn về thuế (không bao gồm tư 
vấn kế toán thuế).  

 
 

(210) 4-2011-09547 (220) 19.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.1.2; 1.15.23 
(731) Công ty cổ phần xây dựng và 

bất động sản Sông Hồng   (VN)
Tầng 7 lô 1 số 538 đường Láng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, quản lý bất động sản, tư vấn bất động sản, định giá 
bất động sản, tư vấn tài chính, quản lý tài chính.  

 
 

(210) 4-2011-09633 (220) 20.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) MEDINOVA AG   (CH) 
Eggbuhlstrasse 14, 8052 Zurich, 
Switzerland  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chất và chế phẩm dược và chế phẩm chăm sóc sức khỏe (dùng trong y tế), 

bao gồm chế phẩm chăm sóc vết sẹo.   
 
 

(210) 4-2011-09649 (220) 20.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn và 
sản xuất công nghiệp Hoàng 
Long  (VN) 
Tổ 11, phường Đồng Quang, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; ống kim loại; sản phẩm kim loại 

thường không nằm trong các nhóm khác cụ thể là thép thanh đã được gia công, tấm thép 
mạ kẽm.  

 
 

(210) 4-2011-09658 (220) 20.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.5.1; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Reecom   (VN)
Số 42, đường Nguyễn Ngọc Nại, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; máy điều hoà không khí; thiết bị và máy làm lạnh; máy và 

thiết bị làm đá lạnh; thiết bị và máy làm mát.  
 
 

(210) 4-2011-09680 (220) 20.05.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) MARVEL CHARACTERS, INC.   (US) 
1600 Rosecrans Avenue, Manhattan 
Beach, California 90266, USA  
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng thơm, xà phòng dạng lỏng, xà phòng tạo bọt, tất cả dùng cho tay, 
mặt và cơ thể; dầu gien (dạng đặc quánh) dùng khi tắm vái hoa sen, dầu gien (dạng đặc 
quánh) dùng khi tắm; chế phẩm tạo bong bóng khi tắm; nước hoa; nước hoa cô-lôn; mỹ 
phẩm; chất khử mùi dùng cho cá nhân; dầu gội đầu; dầu xả tác, chất xịt tóc. dầu gien 
(dạng đặc quánh) bôi tóc, keo bọt cho tóc; phấn bột mịn thoa da; thuốc đánh răng; kem 
cạo râu; nước thơm thoa xa sau khi cạo râu; sáp thoa môi không chứa thuốc.  

 
Nhóm 21: Đồ đựng trên bàn ăn và đồ đựng dồ uống bằng giấy, chất dẻo hay gốm, bao 
gồm đĩa đựng thức ăn, đĩa phẳng, đĩa, bát, tách (chén), đĩa nhỏ và nông đựng tách (chén), 
cốc vại, ly uống nước, cốc chuấn đo rượu (mạnh) hay nhỏ vừa đủ cho một lần uống, bình 
có quai cầm và miệng rót đựng đồ ăn (uống) dạng lỏng trên bàn ăn; đĩa lưu niệm; chai 
(rỗng), đồ thủy tinh đựng đồ uống có gắn biểu tượng bằng hơp kim thiếc trên đó (gắn vĩnh 
viễn); đồ chứa và chai đựng thực phẩm và đồ uống cách nhiệt; đồ chứa thực phấm và đờ 
uống (dùng cho gia đình và bếp); hộp đựng đồ ăn trưa, hộp đựng đồ ăn trưa (có quai cầm); 
khuôn làm đá/kem que; sọt rác; cái giữ khăn ăn trên bàn ăn, vòng đánh dấu khăn ăn, cái 
mở chai; khay đựng đồ ăn nhẹ và để đồ ăn khi ăn trên giường, khay đựng đồ ăn; bức 
tượng, bức tượng nhỏ và tượng nhỏ (bằng chất dẻo, nhựa, gốm hay đất nung); con lợn tiết 
kiệm (để đựng tiền) không làm bằng kim loại; vật nhỏ để thu ánh sáng từ xung quanh 
(thường làm bằng thủy tinh phản chiếu ánh sáng treo ở cửa sổ); vật dụng chải chuốt dùng 
cho cá nhân, cụ thể là, bàn chải đánh răng, chổi thoa xà phòng cạo râu, bàn chải tác, lược 
chải tóc; cái đựng bàn chải đánh răng, miếng bọt biển dùng để tắm.  

 
 

(210) 4-2011-09681 (220) 20.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) MARVEL CHARACTERS, INC.  (US) 

1600 Rosecrans Avenue, Manhattan 
Beach, California 90266, USA 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Hộp đựng đồ ăn trưa, sọt rác; bức tượng, bức tượng nhỏ và tượng nhỏ (gốm hay 

đất nung), con lợn tiết kiệm (để đựng tiền) không làm bằng kim loại; vật dụng chải chuốt 
dùng cho cá nhân, cụ thể là, bàn chải đánh răng, chổi thoa xà phòng cạo râu, bàn chải tóc, 
lược chải tóc, cái đựng bàn chải đánh răng, miếng bọt biển dùng để tắm.  

 
 

(210) 4-2011-09688 (220) 20.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) TERUMO KABUSHIKI KAISHA   (JP) 
44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thú y.  
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Nhóm 09: Thiết bị và máy dùng trong phòng thí nghiệm; thiết bị và dụng cụ hàng hải; 
thiết bị và dụng cụ trắc địa; thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh; thiết bị và dụng cụ quay phim; 
thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị và dụng cụ cân đo; thiết bị và dụng cụ báo hiệu; 
thiết bị và dụng cụ kiểm tra (giám sát); trang thiết bị cứu hộ; thiết bị và dụng cụ giảng dạy.  

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị và dụng cụ nha 
khoa; phụ tùng và linh kiện đi kèm.  

 
 

(210) 4-2011-09689 (220) 20.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Đen, xám (540) 

  

(731) Công ty cổ phần cửa sổ Smart  
(VN) 
Số 59, Nguyễn Văn Linh, phường Nam 
Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa sổ, cửa ra vào, cổng ra vào nhà bằng nhôm 
 

Nhóm 19: Cửa sổ, cửa ra vào, cổng ra vào nhà bằng nhựa PVC; vách kính có kèm phụ 
kiện như: khóa, tay cầm.  

 
 

(210) 4-2011-09702 (220) 20.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 4.5.4 
(591) Cam, trắng, trắng bạc, vàng sữa, xanh lá 

cây, xanh dương, đen, đỏ. 

(540) 

   

(731) Công ty cổ phần viễn thông 
FPT  (VN) 
89 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, biên tập thông tin vào máy tính, nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận.  
 

Nhóm 38: Cung cấp dịch vụ internet (cung cấp đường truyền), cung cấp thông tin trong 
lĩnh vực viễn thông, dịch vụ truyền thông qua mạng internet và điện thoại di động. 

 
 

(210) 4-2011-09703 (220) 20.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) UNITED STATES STEEL 
CORPORATION   (US) 
600 Grant Street, Room 1500, Pitssburgh 
Pennsylvania 15219, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Thép tấm, thép lá, thép lá cuộn; vật liệu xây dựng bằng thép.  
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(210) 4-2011-09721 (220) 23.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Xanh lục (540) 

 

(731) Công ty TNHH HAITEK  (VN) 
Số 8, ngách 29/170, tổ 4, phường Thượng 
Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước. 

 
 

(210) 4-2011-09727 (220) 23.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 7.1.24; 7.11.10; 16.1.1; 7.11.1; A1.1.10; 
26.11.3 

(591) Đỏ, vàng, đen, trắng, xanh dương sẫm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và khai thác công 
trình Giao Thông 584  (VN) 
785/1 Lũy Bán Bích, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán vật tư, vật liệu xây dựng như gạch ngói, xi măng, cát đá. 
 

Nhóm 36: Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà đất; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu 
công nghiệp, cụm dân cư và đô thị; đầu tư xây dựng các công trình giao thông, công 
nghiệp và thủy lợi.  

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng; xây dựng các công trình 
giao thông.  

 
Nhóm 40: Gia công dầm cầu thép, cấu kiện thép, cấu kiện bê tông đúc sẵn.  

 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến: 
lập dự án đầu tư xây dựng; thẩm tra dự án; thiết kế dự án.  

 
 

(210) 4-2011-09807 (220) 23.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.1; 26.1.1; 26.2.7; 26.7.25 
(591) Da cam, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Đông á   (VN) 

Đường Nguyễn Xiển, phường Vĩnh Hải, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy, giấy in; giấy photo; giấy dạng nguyên liệu; bìa giấy; bao bì giấy, giấy cát 

tông; giấy nhăn; bìa giấy nhãn; giấy vệ sinh. 
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Nhóm 35: Mua bán giấy; mua bán bao bì giấy; mua bán nguyên liệu làm giấy; xuất nhập 
khẩu giấy; xuất nhập khẩu bao bì giấy; xuất nhập khẩu nguyên liệu làm giấy. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 
 

(210) 4-2011-09825 (220) 23.05.2011 
  (441) 26.09.2011 
(300) 85/295,094 14.04.2011 US 

(731) CHECKPOINT SYSTEMS, INC.   (US) 
2005 Market Street, 24th Floor, 
Philadelphia, PA 19103-7016, USA  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị giám sát hàng hóa điện tử, bao gồm thiết bị đọc, thiết bị kích hoạt và 
thiết bị đóng ngắt, thiết bị báo động gắn vào hàng hóa bán lẻ và các thiết bị an ninh gồm 
một thẻ giám sát hàng hóa điện tử gắn vào hàng hóa bán lẻ, và cổng an ninh dùng trong 
các cửa hàng bán lẻ để chống trộm.  

 
 

(210) 4-2011-09826 (220) 23.05.2011 
  (441) 26.09.2011 
(300) 85/295,125 14.04.2011 US 

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(731) CHECKPOINT SYSTEMS, INC.   (US) 

2005 Market Street, 24th Floor, 
Philadelphia, PA 19103-7016, USA  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị giám sát hàng hóa điện tử, bao gồm thiết bị đọc, thiết bị kích hoạt và 
thiết bị đóng ngắt; thiết bị báo động gắn vào hàng hóa bán lẻ và các thiết bị an ninh gồm 
một thẻ giám sát hàng hóa điện tử gắn vào hàng hóa bán lẻ, và cổng an ninh dùng trong 
các cửa hàng bán lẻ để chống trộm.  

 
 

(210) 4-2011-09828 (220) 23.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh nước biển, trắng 
(731) ALINCO INCORPORATED  (JP) 

1-1-1, Mishimae, Takatsuki, Osaka 569-
0835, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 06: Giàn giáo bằng kim loại; cột chống giàn giáo, cột trụ hoặc cọc bằng kim loại; 
mâm giàn giáo bằng kim loại; thanh ghép mâm giàn giáo bằng kim loại; vịn tay hoặc lan 
can của giàn giáo bằng kim loại; kích chân bằng kim loại (bộ phận của giàn giáo); tấm đỡ 
hoặc lưới giữ an toàn bằng kim loại (bộ phận của giàn giáo) và thanh giằng hoặc dầm chìa 
của chúng; thanh giằng giàn giáo bằng kim loại; xả hoặc rầm giàn giáo bằng kim loại; 
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dầm chìa giàn giáo bằng kim loại; cầu thang hoặc thang giàn giáo bằng kim loại; thanh 
kẹp giàn giáo bằng kim loại; cọc sau bằng kim loại dùng để kết nối giàn giáo với tường 
xây; tháp giàn giáo di động bằng kim loại (bộ phận của giàn giáo), bánh xe bằng kim loại 
dùng cho giàn giáo hoặc tháp giàn giáo di động; các bộ phận đi kèm của các sản phẩm 
trên, cụ thể là: khung bằng kim loại; tấm ghép bằng kim loại; cầu ghép bằng kim loại; mặt 
sàn bằng kim loại; ống bằng kim loại; cột chống, cột trụ hoặc cọc bằng kim loại; tay vịn 
bằng kim loại; giàn mắt cáo bằng kim loại; thanh kẹp bằng kim loại; thanh ghép bằng kim 
loại; thang hoặc bậc thang bằng kim loại; thang đứng bằng kim loại; tấm đỡ bằng kim loại 
(bộ phận của giàn giáo); bậc lên xuống bằng kim loại (bộ phận của giàn giáo).  

 
 

(210) 4-2011-09829 (220) 23.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh nước biển, trắng. 
(731) ALINCO INCORPORATED  (JP) 

1-1-1, MIshimae, Takatsuki, Osaka 569-
0835, Japan   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ cho thuê giàn giáo, các bộ phận và phụ kiện đi kèm giàn giáo; dịch vụ 
cho thuê thang, bậc thang, thang đứng, tấm đỡ hoặc bậc lên xuống dùng trong giàn giáo; 
dịch vụ sửa chữa giàn giáo, thang, bậc thang, thang đứng, ghế dài làm việc hoặc ghế có 
bậc để trèo lên và xuống; dịch vụ lắp đặt và tháo dỡ giàn giáo.  

 
 

(210) 4-2011-09866 (220) 24.05.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại An 
Phú Hưng   (VN) 
Số 32, lô 34, đường Nguyễn Công Trứ, 
khu đô thị Hòa Vương, thành phố Nam 
Định, tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 09: Bộ phát điện xe máy. 
 

Nhóm 12: Phụ tùng xe máy, động cơ xe máy, săm xe máy, lốp xe máy, khung xe máy.  
 
 

(210) 4-2011-09873 (220) 24.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.2.7 
(591) nâu, đen 

(540) 

  

(731) Phạm Duy Ly  (VN) 
521 Trương Định, phường Tân Mai, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ.  
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(210) 4-2011-09874 (220) 24.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.4 
(591) Nâu, ghi, caramel 

(540) 

  

(731) Phạm Duy Ly   (VN) 
521 Trương Định, phường Tân Mai, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến, quảng cáo báo; quản lý kinh doanh, quản lý giao 
dịch thương mại; chức năng văn phòng.  

 

Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo ngôn ngữ, kỹ năng mềm; dịch vụ trò chơi giải trí; tổ chức sự 
kiện liên quan đến văn hoá, thể thao.  

 

Nhóm 42: Thiết kế kỹ thuật, mỹ thuật; viết mới, lập trình, phát triển phần mềm máy tính.  
 
 

(210) 4-2011-09878 (220) 24.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.9.1; 26.4.2; 25.5.1 
(731) ALINA COMBINE 

PHARMACEUTICALS (PVT) LTD.  (PK) 
208 Amber Estate, Block 7-8, Shahrah-e-
Faisal, Karachi - Pakistan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-09886 (220) 24.05.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Lan Hương  (VN) 
Số 1/99, đường Xuân La, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Sản phẩm hàng may mặc: quần áo thời trang; áo chống nắng; đồ lót nam nữ; 
khăn (trang phục).  

 
 

(210) 4-2011-09897 (220) 24.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.5.21; 5.5.16 
(591) Cam, xanh, xám 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại Hoa 
Sen Vàng   (VN) 
174/13 Điện Biên Phủ, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 17: Cao su (thô hoặc bán thành phẩm). 
 
 

(210) 4-2011-09921 (220) 24.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.5.1; A5.1.5; A5.3.15; 26.3.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần phân bón 

Mầm Xanh   (VN) 
75 đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm phân bón, các chất kích thích tăng trưởng cho 
cây trồng, các thiết bị và công nghệ sản xuất phân bón, cụ thể là máy móc thiết bị dùng để 
sản xuất phân bón, công cụ máy nông nghiệp, giống cây trồng và các loại nông sản, thuốc 
bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu bệnh, bình phun thuốc trừ sâu.  

 
 

(210) 4-2011-09926 (220) 24.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A3.11.2; 26.3.1; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương, vàng, 

trắng, ghi 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dịch vụ dược 
phẩm Hồng Minh   (VN) 
158/A64 Phan Anh, phường Tân Thới 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, máy móc và thiết bị y tế, 
hóa chất, bao bì, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, lương 
thực, bánh, kẹo, chè, cà phê, sữa và các sản phẩm sữa, nước giải khát, bia, rượu. 

 
 

(210) 4-2011-09945 (220) 24.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) MICROSOFT CORPORATION   (US) 
One Microsoft Way, Redmond, 
Washington 980526399, The United 
States of America  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính (đã ghi sẵn hay có thể tải xuống); phần cứng máy vi 
tính, cụ thể là, thiết bị điều khiển con trỏ máy tính dùng cho hệ thống hiển thị (màn hình) 
máy vi tính và bảng mạch máy vi tính; thông tin dạng điện tử được ghi sẵn trên phương 
tiện lưu trữ điện tử; và chương trình máy vi tính (đã ghi sẵn hay có thể tải xuống) và 
chương trình (đã ghi sẵn hay có thể tải xuống) và tài liệu tham khảo của các nhà lập trình 
và sách hướng dẫn người sử dụng được bán kèm thành bộ, và tất cả các sản phẩm trong 
nhóm này, cụ thể là, thiết bị và dụng cụ hàng hải, trắc địa, quang học, cân, đo, cứu đắm; 
thiết bị ghi, truyền hay tái tạo âm thanh hay hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi 
(gồm đĩa quang, đĩa từ và đĩa compắc); máy bán hàng tự động và cơ cấu của thiết bị hoạt 
động khi thả xu vào đó; máy đếm tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy vi tính; thiết 
bị dập lửa; phần cứng máy vi tính, bao gồm thiết bị ngoại vi của máy vi tính, linh kiện 
máy vi tính, bàn phím máy vi tính; và thiết bị điều khiển hình ảnh của máy vi tính, cụ thể 
là con chuột máy tính, bóng xoay (dùng thay con chuột), cần điều khiển dùng thay cho 
bàn phím, và bộ điều khiển cầm tay khi chơi trò chơi; máy vi tính dùng trong ô tô và 
chương trình máy vi tính (đã ghi sẵn hay có thể tải xuống) dùng cho nó; máy vi tính cả 
nhân có kích thước bằng với một chiếc ví và chương trình máy vi tính (đã ghi sẵn hay có 
thể tải xuống) dùng cho nó; đầu chạy đĩa quang và chương trình máy vi tính (đã ghi sẵn 
hay có thể tải xuống) dùng cho nó; thiết bị điện tử nhận tín hiệu truyền hình và tín hiệu 
truyền từ mạng thông tin liên lạc toàn cầu và phát chúng tới một máy thu hình hay thiết bị 
hiên thị khác và chương trình máy vi tính (đã ghi sẵn hay có thể tải xuống) dùng kèm với 
nó; điện thoại và chương trình máy vi tính (đã ghi sẵn hay có thể tải xuống) để điều khiển 
việc vận hành của nó; điện thoại dùng trong viễn thông qua mạng thông tin liên lạc toàn 
cầu và chương trình máy vi tính (đã ghi sẵn hay có thể tải xuống) để điều khiển việc vận 
hành của nó; bộ điều khiển dùng trong giải trí bao gồm phần cứng máy vi tính và phần 
mềm để cung cấp tín hiệu đầu ra dạng âm thanh, hình ảnh, và đa phương tiện; máy nhắn 
tin điện tử và môđun dùng cho máy nhắn tin điện tứ nằm trong các thiết bị khác và 
chương trình máy vi tính (đã ghi sẵn hay có thể tải xuống) dùng cho chúng; máy vi tính 
cầm tay; thiết bị điện tử dùng để chơi trò chơi dùng với màn hình hiển thị hay màn hình 
ngoài (thiết bị giao tiếp với một máy thu hình hay một máy vi tính để chơi trò chơi điện 
tử) và phần mềm hệ điều hành (đã ghi sẵn hay có thể tải xuống) để dùng với nó; chương 
trình máy tính, cụ thể là chương trình hệ điều hành; chương trình máy tính để chơi trò 
chơi; chương trình máy tính (đã ghi sẵn hay có thể tải xuống) để điều khiển việc hiển thị 
của chương trình truyền hình, các dữ liệu và nội dung khác được chuyển qua mạng thông 
tin toàn cầu; chương trình máy vi tính (đã ghi sẵn hay có thể tải xuống) để quản lý giao 
tiếp và việc trao đổi dữ liệu giữa các máy vi tính cầm tay và máy vi tính để bàn. 

 
Nhóm 16: Sách, tài liệu về máy vi tính, cụ thể là, sách tham khảo, sổ tay cho người sử 
dụng và sổ tay hướng dẫn, tờ ghi dữ liệu, thẻ tham chiếu và biểu mẫu tham chiếu; và tạp 
chí xuất bản định kỳ và bản tin, có nội dung về phần cứng và phần mềm máy vi tính và 
thông tin liên quan đến máy vi tính; ấn phẩm, cụ thể là nhãn in sẵn, giấy, bìa và các sản 
phẩm làm từ các vật liệu này mà không được xếp vào các nhóm khác (cụ thể là các vật 
dụng bằng bìa); ấn phẩm; vật liệu đóng gáy sách; chổi sơn; máy đánh chữ và đồ dùng văn 
phòng (không bao gồm đồ đạc); tài liệu hướng dẫn và giảng dạy (không bao gồm máy 
móc dùng cho mục đích hướng dẫn và giảng dạy); vật liệu bằng chất dẻo để bao gói 
(không nằm trong các nhóm khác) bao gồm màng mỏng, túi bằng chất dẻo; chữ in; bản 
khác để in.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, cụ thể là nhận và chuyển đi các tin nhắn, tài liệu và các dữ 
liệu khác bằng đường truyền điện tử. 
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Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo bao gồm tiến hành các lớp học và hội thảo chuyên 
đề trong lĩnh vực máy vi tính và chương trình máy vi tính. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ lập trình máy vi tính; tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực thiết kế và 
sử dụng chương trình máy tính, máy vi tính, phần cứng máy vi tính và hệ thống máy vi tính. 

 
 

(210) 4-2011-09947 (220) 24.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A1.1.12; 25.12.1 
(731) THAI PETROLEUM & TRADING CO., 

LTD   (TH) 
9-10th Floor TP&T Tower, 1 Soi, 
Vibhavadee-Rangsit 19, Chatuchak, 
Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 01: Dầu thủy lực (hóa chất) chất lỏng dùng cho phanh (hóa chất), hóa chất dùng để 

xử lý dầu như: hóa chất tách dầu, hóa chất làm sạch dầu, dầu thủy lực (chất lỏng dùng cho 
mạng thủy lực); chất lỏng dùng cho phanh.  

 
Nhóm 04: Dầu nhờn, chất bôi trơn; dầu nhớt (dầu nhờn dùng bôi trơn cho động cơ); mỡ 
công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2011-09963 (220) 25.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
cọ Việt Mỹ  (VN) 
90 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu; sơn; vecni (không phải là vecni cách điện); bột màu (không dùng 

cho giặt hoặc trang điểm); chế phẩm và hợp chất làm khô sơn và vecni; dung dịch pha 
loãng dùng cho các sản phẩm nói trên. 

 
Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; kim loại để chế tạo đồ dùng (sắt, đồng, nhôm). 

 
Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công: bay trét bằng nhựa hoặc thép (để trét mát 
tít hoặc hồ); cái cạo sơn (dụng cụ cầm tay); bàn chà nhám. 

 
Nhóm 16: Dụng cụ thi công sơn: chổi quét sơn; cọ lăn sơn; khay đựng sơn.  

 
Nhóm 19: Bột trét tường. 

 
Nhóm 21: Bàn chải; bàn chải cước; vật dụng để lau chùi dọn dẹp từ các chất liệu khác 
nhau (như giẻ rách, bùi nhùi, quần áo (cũ), sợi len rối); sợi thép rối.  
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Nhóm 27: Thảm; chiếu; nệm chùi chân; vải sơn và các vật liệu trải sàn khác; giấy dán 
tường (trừ loại làm bằng hàng dệt). 

 

Nhóm 35: Mua bán sơn và vật liệu trang trí nội thất.  
 
 

(210) 4-2011-09983 (220) 25.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.11.3; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư thương 
mại công nghiệp Việt  (VN) 
Số 3A/ 95/528 Ngô Gia Tự, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Xi lanh dùng cho máy móc, xi lanh dùng cho động cơ và máy; thiết bị nâng, 
động cơ và máy thủy lực; máy hút dùng cho công nghiệp; đồ gá dùng trong dụng cụ máy. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ thu mua hàng hoá cho người khác (mua bán hàng hóa và dịch vụ cho 
mục đích kinh doanh của người khác) gồm: máy móc công nghiệp (máy tiện các loại, 
máy phay các loại, máy taro, máy khoan), phụ tùng máy công nghiệp (bộ hiển thị, trục 
chính, thang ray trượt, mâm cặp, mô tơ trợ động, bơm công nghiệp các loại), dụng cụ cắt 
(dao phay, dao tiện, lưỡi cắt, đầu cặp mũi khoan), vật liệu mài mòn (nhám cuộn, giáp mài 
mòn, nhám cài, đá cắt, dụng cụ cầm tay (súng vặn vít nén, búa đánh cặn gỉ, máy mài, 
súng đục gỉ), thiết bị điện (đồng hồ đếm, át tô mát, quạt thông gió, đồng hồ đo điện, đèn 
báo, rơ le, thiết bị đo điện), thiết bị đo lường, đo kiểm (thiết bị đo âm thanh, máy đo 
cường độ chiếu sáng, máy đo độ cứng, máy đo nhiệt), thiết bị thuỷ lực (đồng hồ áp lực, 
bơm dầu tự động, van chia dầu, van điện tử), thiết bị khí nén (xi lanh các loại), thiết bị 
hàn (máy hàn, rô bốt hàn, vật tư phụ kiện hàn), thiết bị vận chuyển, nâng hạ (xe nâng các 
loại, bàn nâng, xe đẩy), phụ kiện thay thế (lọc dầu, khớp nối ống thuỷ lực, vòng bi, gioăng 
phớt dầu, lõi lọc khí), trang thiết bị bảo hộ lao động (găng tay, giày bảo hộ, quần áo bảo 
hộ), hoá chất công nghiệp (hoá chất công nghiệp các loại (trừ hoá chất nhà nước cấm)), hệ 
thống hút khói (các hệ thống hút khói, hút bụi, hút mùi công nghiệp), điện lạnh (máy điều 
hoà không khí và phụ kiện). 

 

Nhóm 40: Gia công kim loại; gia công phay; dịch vụ hàn. 
 
 

(210) 4-2011-10040 (220) 25.05.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 1.5.1; A1.1.10; 2.1.8; 18.1.5 
(591) Đỏ, trắng, đen, nâu đất, vàng, ghi 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH Tông Ngọc  (VN) 
22 Nguyễn Xiển, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu mỡ công nghiệp, chất bôi trơn, chất để hút, làm ướt và làm dính bụi. 
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(210) 4-2011-10064 (220) 25.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.5.1 
(591) Trắng, vàng 
(731) Khách sạn Hoàn Cầu 

(CONTINENAL) Tổng công ty du 
lịch Sài Gòn TNHH một thành 
viên  (VN) 
132-134 Đồng Khởi, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn. 
 
 

(210) 4-2011-10069 (220) 25.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(731) FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Fuji Heavy Industries 
Ltd.)   (JP) 
7-2, Nishi-Shinjuku 1-Chome, Shinjuku-
Ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô và các bộ phận, phụ tùng của chúng đi kèm.  
 
 

(210) 4-2011-10077 (220) 25.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Ga Số Không  (VN) 
27/7 Võ Thị Sáu, phường ĐaKao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; hoạt động môi giới 

thương mại, tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; bán đấu giá. 
 

Nhóm 41: Hoạt động hậu kỳ, cụ thể là: biên tập phim, dựng phim, tạo đầu đề, đoạn giới 
thiệu, lồng tiếng, thuyết minh, kỹ xảo và tạo hiệu ứng hình ảnh; hoạt động sáng tác nghệ 
thuật và giải trí; hoạt động nhiếp ảnh. 
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(210) 4-2011-10078 (220) 25.05.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Ga Số Không   (VN) 
27/7 Võ Thị Sáu, phường ĐaKao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; hoạt động môi giới 
thương mại, tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; bán đấu giá.  

 
Nhóm 41: Hoạt động hậu kỳ, cụ thể là: biên tập phim, dựng phim, tạo đầu đề, đoạn giới 
thiệu, lồng tiếng, thuyết minh, kỹ xảo và tạo hiệu ứng hình ảnh; hoạt động sáng tác nghệ 
thuật và giải trí; hoạt động nhiếp ảnh. 

 
 

(210) 4-2011-10080 (220) 25.05.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Ga Số Không   (VN) 
27/7 Võ Thị Sáu, phường đakao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; hoạt động môi giới 
thương mại, tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; bán đấu giá.  

 
Nhóm 41: Hoạt động hậu kỳ (gồm biên tập, dựng phim, tạo đầu đề, phụ đề, đoạn giới 
thiệu (danh sách các diễn viên, đạo diễn, người quay phim), lồng tiếng, thuyết minh, kỹ 
sảo và tạo hiệu ứng hình ảnh); hoạt động sáng tác nghệ thuật và giải trí; hoạt động nhiếp ảnh. 

 
 

(210) 4-2011-10085 (220) 25.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.5 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Điện chiếu sáng Hải Phòng (VN)
Số 1 Hoàng Diệu, phường Minh Khai, 
quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 06: Cột điện chiếu sáng bằng thép, gang; cột đèn tín hiệu giao thông bằng thép; 
khung nhà cột bằng thép; biển báo giao thông bằng kim loại.  

 
Nhóm 09: Thiết bị điện như: dây điện; máy tính; thiết bị ngoại vi máy tính; phần mềm 
máy vi tính; tủ điện chiếu sáng, tủ điện hạ thế; tủ điện điều khiển tín hiệu giao thông. 

 
Nhóm 11: Thiết bị điện chiếu sáng như: bóng đèn chiếu sáng, đui bóng đèn chiếu sáng; 
chào đèn; pha đèn chiếu sáng; bóng đèn tín hiệu chỉ hướng dùng cho xe cộ.  
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Nhóm 12: Tín hiệu điều hướng cho xe cộ (hệ thống đèn vàng gắn hai bên xe phát tín hiệu 
rẽ phải hoặc trái).  

 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện và vật liệu điện (bao gồm: dây dẫn điện, biến thế điện, tủ 
điện cao thế, tủ điện hạ thế, cáp điện, ổ cắm điện, phích điện, cầu giao điện, ổn áp điện, 
băng dính cách điện), máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính, phần mềm máy tính; quảng cáo.  

 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và giao thông; lắp đặt hệ thống 
điện nước cho các công trình xây dựng. 

 
 

(210) 4-2011-10125 (220) 26.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cọ Việt Mỹ  (VN) 
90 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Thuốc màu; sơn; vecni (không phải là vecni cách điện); bột màu (không dùng 
cho giặt hoặc trang điểm); chế phẩm và hợp chất làm khô sơn và vecni; dung dịch pha 
loãng dùng cho các sản phẩm nói trên. 

 

Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại, hàng ngũ kim. 
 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công: bay trét bằng nhựa hoặc thép (để trét mát 
tít hoặc hồ); cái cạo sơn (dụng cụ cầm tay); bàn chà nhám (dụng cụ cầm tay). 

 
Nhóm 16: Dụng cụ thi công sơn, chổi quét sơn, cọ lăn sơn, khay đựng sơn (vật chuyên 
dụng cho thợ sơn hay họa sỹ dùng để hứng sơn vãi hoặc dùng để phối trộn màu sơn). 

 

Nhóm 19: Bột trét tường. 
 

Nhóm 21: Bàn chải, bàn chải cước, đồ lau dọn, sợi thép rối. 
 

Nhóm 27: Thảm; chiếu; nệm chùi chân; vải sơn; giấy dán tường (trừ loại làm bằng hàng dệt). 
 

Nhóm 35: Mua bán sơn và vật liệu trang trí nội thất. 
 
 

(210) 4-2011-10138 (220) 26.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Hàn Việt   (VN) 
231 Lê Lợi, phường Chánh Lộ, thành 
phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 20: Nệm (đệm), gối. 
 

Nhóm 24: Chăn, ga, vải bọc nệm (đệm), rèm cửa.  
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(210) 4-2011-10153 (220) 26.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A7.1.12; 7.1.24 
(591) Đen, đỏ, xanh, vàng, da cam 
(731) Công ty TNHH tư vấn kiểm 

định xây dựng và Môi Trường 
GCE.  (VN) 
20 Vành Đai Phi Trường, phường An 
Thới, quận Bình Thuỷ, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 42: Kiểm định trong xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-10154 (220) 26.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.23; 26.1.1; 26.11.3 
(591) Xanh dương. 
(731) Công ty TNHH thiết kế và xây 

dựng Nguyên Chương   (VN) 
Lô C6- 18+19 Đặng Huyền Thông, 
phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, 
tỉnh Kiên Giang  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn thiết kế các công trình xây dựng; thiết kế các công trình xây dựng công 

nghiệp; xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp. 
 

(210) 4-2011-10156 (220) 26.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.23; 26.15.15; 26.15.3; 26.15.13; 
24.13.1 

(591) Vàng, xanh lá, xanh lam, ghi 

(540) 

 

(731) Phạm Duy Ly   (VN) 
521 Trương Định, phường Tân Mai, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, tiền tệ; hệ thống thanh toán trực tuyến.  
 

Nhóm 38: Các dịch vụ giá trị gia tăng viễn thông. 
 

Nhóm 42: Viết mới, lập trình, phát triển phần mềm máy tính; các sản phẩm công nghệ 
thông tin trực tuyến và trực tiếp, cụ thể là: các phần mềm, ứng dụng sử dụng trên máy 
tính, điện thoại được chia sẻ hoặc không được chia sẻ trên internet. 
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(210) 4-2011-10165 (220) 26.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần JIKO Việt 
Nam  (VN) 
18 lô 13 Đền Lừ, phường Hoàng Văn 
Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 11: Bếp nấu ăn, bồn rửa bát, bộ thu năng lượng mặt trời, vòi nước, máy hút mùi 

dùng cho nhà bếp. 
 

Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp. 
 
 

(210) 4-2011-10221 (220) 26.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) TIFFANY AND COMPANY    (US) 
727 Fifth Avenue, New York City, New 
York, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, 

kiểm tra (giám sát), cấp cứu và giảng dạy; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc 
hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; máy bán hàng tự động và các cơ cấu dùng cho 
các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ; máy tính tiền, máy tính toán, thiết bị xử lý 
dữ liệu và máy điện toán, thiết bị dập lửa; kính mắt; kính râm, gọng kính mắt; hộp đựng 
kính mắt và kính râm; dây chuyền và dây nhỏ dùng cho kính mắt và kính râm; cái che 
mắt; hộp đựng kính áp tròng; kính lúp, kính vạn hoa (quang học); ống nhòm, kính một 
mắt (quang học); la bàn; camera (máy ảnh), radio (máy thu thanh); điện thoại, và điện 
thoại đi động; dây đeo điện thoại di động, bao điện thoại di động, vỏ điện thoại di động, 
đế điện thoại di động, nắp vỏ điện thoại di động thay thế được, tấm dán trang trí điện 
thoại di động, móc đeo trang trí cho điện thoại di động; thước đây; đồng hồ tính giờ (thiết 
bị ghi thời gian); nam châm; dụng cụ đo lường; thiết bị nghe nhìn (không dùng cho mục 
đích y tế); dữ liệu âm thanh và hình ảnh thu được; dữ liệu âm thanh và hình ảnh thu được 
có thể tải xuống; máy vi tính; máy tính bảng; phần mềm may tinh; ứng dụng phần mềm 
có thể tải xuống dùng cho thiết bị di động không dây, cho máy tính và máy tính bảng để 
phân phát nội dung đa phương tiện chứa văn bản, đồ họa, hình ảnh, âm thanh và hình ảnh 
chuyển động (video); xuất bản phẩm điện tử, sách điện tử, sách điện tử để thông tin hoặc 
quảng cáo và cuốn sách nhỏ điện tử, tất cả có thể tải xuống. 

 
 

(210) 4-2011-10222 (220) 26.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) TIFFANY AND COMPANY    (US) 
727 Fifth Avenue, New York City, New 
York, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, 
kiểm tra (giám sát), cấp cứu và giảng dạy; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc 
hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; máy bán hàng tự động và các cơ cấu dùng cho 
các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ; máy tính tiền, máy tính toán, thiết bị xử lý 
dữ liệu và máy điện toán, thiết bị dập lửa; kính mắt; kính râm, gọng kính mắt; hộp đựng 
kính mắt và kính râm; dây chuyền và dây nhỏ dùng cho kính mắt và kính râm; cái che 
mắt; hộp đựng kính áp tròng; kính lúp, kính vạn hoa (quang học); ống nhòm, kính một 
mắt (quang học); la bàn; camera (máy ảnh), radio (máy thu thanh); điện thoại, và điện 
thoại đi động; dây đeo điện thoại di động, bao điện thoại di động, vỏ điện thoại di động, 
đế điện thoại di động, nắp vỏ điện thoại di động thay thế được, tấm dán trang trí điện 
thoại di động, móc đeo trang trí cho điện thoại di động; thước đây; đồng hồ tính giờ (thiết 
bị ghi thời gian); nam châm; dụng cụ đo lường; thiết bị nghe nhìn (không dùng cho mục 
đích y tế); dữ liệu âm thanh và hình ảnh thu được; dữ liệu âm thanh và hình ảnh thu được 
có thể tải xuống; máy vi tính; máy tính bảng; phần mềm may tinh; ứng dụng phần mềm 
có thể tải xuống dùng cho thiết bị di động không dây, cho máy tính và máy tính bảng để 
phân phát nội dung đa phương tiện chứa văn bản, đồ họa, hình ảnh, âm thanh và hình ảnh 
chuyển động (video); xuất bản phẩm điện tử, sách điện tử, sách điện tử để thông tin hoặc 
quảng cáo và cuốn sách nhỏ điện tử, tất cả có thể tải xuống. 

 
 

(210) 4-2011-10223 (220) 26.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(731) TIFFANY AND COMPANY    (US) 

727 Fifth Avenue, New York City, New 
York, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, 

kiểm tra (giám sát), cấp cứu và giảng dạy; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc 
hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; máy bán hàng tự động và các cơ cấu dùng cho 
các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ; máy tính tiền, máy tính toán, thiết bị xử lý 
dữ liệu và máy điện toán, thiết bị dập lửa; kính mắt; kính râm, gọng kính mắt; hộp đựng 
kính mắt và kính râm; dây chuyền và dây nhỏ dùng cho kính mắt và kính râm; cái che 
mắt; hộp đựng kính áp tròng; kính lúp, kính vạn hoa (quang học); ống nhòm, kính một 
mắt (quang học); la bàn; camera (máy ảnh), radio (máy thu thanh); điện thoại, và điện 
thoại đi động; dây đeo điện thoại di động, bao điện thoại di động, vỏ điện thoại di động, 
đế điện thoại di động, nắp vỏ điện thoại di động thay thế được, tấm dán trang trí điện 
thoại di động, móc đeo trang trí cho điện thoại di động; thước đây; đồng hồ tính giờ (thiết 
bị ghi thời gian); nam châm; dụng cụ đo lường; thiết bị nghe nhìn (không dùng cho mục 
đích y tế); dữ liệu âm thanh và hình ảnh thu được; dữ liệu âm thanh và hình ảnh thu được 
có thể tải xuống; máy vi tính; máy tính bảng; phần mềm may tinh; ứng dụng phần mềm 
có thể tải xuống dùng cho thiết bị di động không dây, cho máy tính và máy tính bảng để 
phân phát nội dung đa phương tiện chứa văn bản, đồ họa, hình ảnh, âm thanh và hình ảnh 
chuyển động (video); xuất bản phẩm điện tử, sách điện tử, sách điện tử để thông tin hoặc 
quảng cáo và cuốn sách nhỏ điện tử, tất cả có thể tải xuống. 
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(210) 4-2011-10225 (220) 26.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.5.1; 26.4.4; A26.11.9; 26.7.25 
(591) Xám, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
ánh Sáng Việt  (VN) 
Số 27, ngõ 16 Huỳnh Thúc Kháng, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính 

 
 

(210) 4-2011-10240 (220) 26.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV thương mại 
và sản xuất Đại Dương  (VN) 
Xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn và các chế phẩm khác để làm đồ uống, như là: nước 

uống tinh khiết.  
 
 

(210) 4-2011-10268 (220) 26.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn SPANYC  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, ngã tư Phố 
Nối, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng 
Yên  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn phủ ngoài nhà, sơn trang trí, sơn chịu hoá chất, sơn chống bụi, sơn chống rỉ 

mau khô.  
 
 

(210) 4-2011-10269 (220) 26.05.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn SPANYC  
(VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, ngã tư Phố 
Nối, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng 
Yên  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn phủ trong nhà, sơn trang trí, sơn chịu hoá chất, sơn chống bụi, sơn chống rỉ 

mau khô.  
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(210) 4-2011-10316 (220) 27.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.15; 26.2.7 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Khang Nam   (VN) 
121 A Trường Chinh, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: ống luồn dây điện 
 

Nhóm 19: ống nước uPVC, ống và phụ kiện chịu nhiệt PPR, ống dẫn nước HDPE (tất cả 
đều được làm bằng nhựa cứng).  

 
 

 
(210) 4-2011-10323 (220) 27.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Vàng, đỏ, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ Vĩnh Hòa  
(VN) 
202/1 Trần Kế Xương, phường 7, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; lắp đặt: hệ thống chống sét, hệ 

thống phòng cháy chữa cháy; lắp đặt hệ thống cấp thoát nước; sửa chữa máy móc thiết bị, 
cụ thể: máy bơm nước, máy bơm chữa cháy động cơ xăng, máy bơm chữa cháy động cơ 
điện, máy bơm chữa cháy động cơ diezel; sửa chữa máy nông ngư cơ.  

 
 

(210) 4-2011-10326 (220) 27.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.1; 26.1.1; 26.15.15 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty liên doanh FUJI-
ALPHA   (VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối A, Trưng 
Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 07: Thang máy; thang cuốn; thang băng tải chuyên chở người và hàng hóa; hệ 

thống đỗ xe ô tô tự động, cụ thể là: thiết bị nâng, hạ, vận chuyển ngang xe ô tô để tăng số 
lượng xe được cất giữ trong bãi đỗ xe.  
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(210) 4-2011-10364 (220) 27.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.24; 26.1.2; A1.1.10; 1.15.23 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ kỹ 
thuật và xây dựng Sao Việt (VN)
Số 06 Nguyễn Hữu Cầu, phường 3, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn văn phòng phẩm; quản lý dự án xây dựng. 
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình; giám sát thi công công trình dân dụng, công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2011-10365 (220) 27.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) REX KOGYO KABUSHIKI KAISHA 
(REX INDUSTRIES CO., LTD.)   (JP) 
4-5, 1-chome, Nishishinsaibashi, Chuo-
ku, Osaka, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy để chế biến kim loại; thiết bị để gia công cơ khí; máy cắt ống; lưỡi cưa để 
cắt ống (bộ phận của máy); máy ren ống; máy tạo rãnh ống; máy loe ống; máy cán ren 
ống; máy và công cụ nung chảy để làm nung chảy và nối ống bằng chất dẻo; máy khoan; 
dụng cụ cầm tay, không thao tác bằng tay; máy và thiết bị để làm sạch (dùng điện); máy giặt 
áp lực cao; máy công cụ; máy cắt; máy cưa [máy]; máy xâu chỉ; khoan cầm tay (dùng điện).  

 
Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao cắt ống; dụng cụ ren ống (dụng cụ cầm 
tay; dụng cụ cắt ống (dung cụ cầm tay); dụng cụ loe ống (dụng cụ cầm tay); dụng cụ loe 
và rèn khuôn ống (dụng cụ cầm tay); dao khoét ống; cái đột lỗ ống (dụng cụ cầm tay); ª-
tô (mỏ cặp) ống; ê-tô (mỏ cặp) xích; ê-tô (mỏ cặp); bàn ren (dụng cụ cầm tay); dụng cụ 
cắt (dụng cụ cầm tay); mũi dao; dao cắt ren (dụng cụ cầm tay); lưỡi cắt (dụng cụ cầm 
tay); cái đột lỗ (dụng cụ cầm tay).  

 
 

(210) 4-2011-10369 (220) 27.05.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) BANK OF COMMUNICATION CO., 
LTD   (CN) 
188 Middle Yincheng Road, Pudong 
New District, Shangshai, P.R.C  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ trả góp (trà tiền từng phần); cho thuê tài sản cố định (bất động sản); tín 
dụng; hãng thu hồi nợ; môi giới bảo hiểm; hợp đồng bảo hiểm; hoạt động ngân hàng; đầu 
tư vốn; quỹ đầu tư; dịch vụ bảo lãnh tài chính; dịch vụ đổi tiền; công việc thanh toán [tài 
chính]; dịch vụ gửi két an toàn; cho vay [tài chính]; đánh giá về tài chính; đánh giá tài 
chính [bảo hiểm; ngân hàng; bất động sản]; dịch vụ uỷ thác tài chính; dịch vụ làm tài 
chính; quản lý tài chính; cho vay theo bảo lãnh; dịch vụ thế chấp tài sản (dịch vụ tài 
chính); quản lý bất động sản; hợp đồng; bảo hiểm hoả hoạn; cho thuê căn hộ; hợp đồng 
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bảo hiểm sức khoẻ; hợp đồng bảo hiểm hàng hải; ngân hàng cho vay thế chấp; quĩ tiết 
kiệm; thuê-mua tài chính; môi giới chứng khoán và kỳ phiếu; hợp đồng bảo hiểm sinh 
mạng; tư vấn tài chính; tư vấn bảo hiểm; dịch vụ về thẻ tín dụng; dịch vụ về thẻ nợ; 
chuyển vốn bằng điện từ; thông tin về tài chính; dịch vụ thu tiền thuê (nhà, đất); phát hành 
trái phiếu có giá trị; ký gửi các đồ vật quí giá; dịch vụ bảng thị giá sở giao dịch chứng 
khoán; phát hành thẻ tín dụng; cho thuê văn phòng [bất động sản]; bảo trợ tài chính. 

 
 

(210) 4-2011-10383 (220) 27.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.11.1 
(731) FLEXCON TECHNOLOGY SDN. BHD.  

(MY) 
No. 4, Jalan Tabla 33/21 Section 33, 
Technology Park, 40400 Shah Alam, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Hệ thống các thanh giằng dùng để làm trần nhà, làm bằng hợp kim của kim 
loại thường; hệ thống vách ngăn phòng vô trùng (phòng sạch) làm bằng hợp kim của kim 
loại thường.  

 
 

(210) 4-2011-10387 (220) 27.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1; 3.7.17 
(591) Xanh tím, xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại thể 

thao Thắng Lợi   (VN) 
25 đường số 1, khu dân cư Metro, 
phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, 
thành phố Cần Thơ  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán thiết bị dụng cụ thể dục thể thao.  
 

Nhóm 41: Câu lạc bộ thể dục thể thao; huấn luyện thể dục thể thao; tổ chức thi đấu thể thao. 
 
 

(210) 4-2011-10395 (220) 27.05.2011 
  (441) 26.09.2011 
(300) 85210080 04.01.2011 US 

(531) 26.1.1; A1.1.12; 26.13.1 
(731) C. V STARR & CO., INC.   (US) 

399 Park Avenue, New York, N. Y. 
10022, United States of America  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
820 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm về tài sản; dịch vụ bảo hiểm về thương vong; dịch vụ bảo 
hiểm vượt mức; dịch vụ bảo hiểm hàng không; đại lý bảo hiểm về tài sản; dịch vụ bảo 
hiểm nhân thọ; dịch vụ bảo hiểm tai nạn; dịch vụ bảo hiểm sức khỏe; dịch vụ bảo hiểm 
trong lĩnh vực hàng hóa dịch vụ; dịch vụ bảo hiểm trong lĩnh vực nhà hàng.  

 
 

(210) 4-2011-10423 (220) 30.05.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Vũ Thị Kim Yến  (VN) 
Số 10 Vũ Chí Hiếu, phường 13, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn đồ ngũ kim: khoá vòng miệng, kìm (kềm) bấm, mỏ lết, vít lục giác, 

vít hai đầu cán trong, cảo ba chấu, thước thuỷ.  
 
 

(210) 4-2011-10440 (220) 30.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.14 
(591) Xanh dương, vàng, cam, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Thái Khang Gia  

(VN) 
262 đường Tân Chánh Hiệp 5, phường 
Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy xông hơi, máy xoa bóp (massage), giường tủ, bàn ghế, gạch ốp 

lát và thiết bị vệ sinh. 
 
 

(210) 4-2011-10441 (220) 30.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.4.6; 26.4.2 
(591) Trắng, vàng, đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng Ma San   (VN) 
Tầng 12, toà nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; dầu ăn; thịt hộp; cá hộp; rau quả đóng hộp.  
 

Nhóm 30: Nước tương (xì dầu); mì ăn liền; tương ớt; bột nêm (bột canh); nước xốt cà 
chua; gia vị. 
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(210) 4-2011-10473 (220) 30.05.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần WINMART  
(VN) 
54A, đường Nguyễn Thị Huỳnh, phường 
11, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Cửa hàng dịch vụ thương mại (siêu thị) mua bán các sản phẩm: điện gia dụng, 

nhựa gia dụng, thực phẩm, hóa mỹ phẩm, thủy tinh, gốm sứ, quần áo, giầy dép, văn phòng 
phẩm, văn hóa phẩm, sách báo, card điện thoại, thực phẩm chức năng, đồ lưu niệm.  

 
 

(210) 4-2011-10475 (220) 30.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.4; 26.4.9 
(731) 4DPLEX CO., LTD.   (KR) 

461-28, Jeonmin-dong, Yuseong-gu, 
Daejeon, Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Đĩa hình kỹ thuật số (DVDs); thiết bị giải trí được sử dụng với màn hình máy 

vi tính; phần mềm máy vi tính (có thể tải xuống được); phần mềm máy vi tính (được ghi 
sẵn); phần mềm đồ họa sử dụng cho máy vi tính (có thể tải xuống được); phần mềm đồ 
họa sử dụng cho máy vi tính (được ghi sẵn); kính mắt; thiết bị giải trí chỉ sử dụng với máy 
thu hình; đĩa hình kỹ thuật số được sử dụng trong kỹ thuật điện ảnh về tạo hiệu ứng cảm 
giác về gió, mùi thơm, bụi nước, chuyển động, rung động, khói, bong bóng, la-de, hoặc 
tia sáng; thiết bị giải trí sử dụng với màn hình máy vi tính được sử dụng trong kỹ thuật 
điện ảnh về tạo hiệu ứng cảm giác về gió, mùi thơm, bụi nước, chuyển động, rung động, 
khói, bong bóng, la-de, hoặc tia sáng; phần mềm máy vi tính (được ghi sẵn) được sử dụng 
trong kỹ thuật điện ảnh về tạo hiệu ứng cảm giác về gió, mùi thơm, bụi nước, chuyển 
động, rung động, khói, bong bóng, la-de, hoặc tia sáng; phần mềm đồ hoạ sử dụng cho 
máy vi tính (được ghi sẵn) được sử dụng trong kỹ thuật điện ảnh về tạo hiệu ứng cảm giác 
về gió, mùi thơm, bụi nước, chuyển động, rung động, khói, bong bóng, la-de, hoặc tia 
sáng; kính mắt được sử dụng trong rạp chiếu phim đem lại cho người xem các cảm giác 
về gió, mùi thơm, bụi nước, chuyển động, rung động, khói, bong bóng, la-de, hoặc tia 
sáng; thiết bị giải trí chỉ dùng với máy thu hình được sử dụng trong kỹ thuật điện ảnh về 
tạo hiệu ứng cảm giác về gió, mùi thơm, bụi nước, chuyển động, rung động, khói, bong 
bóng, la-de, hoặc tia sáng; kính quang học; máy chiếu hình (máy chiếu phim); thiết bị 
dùng để biên tập phim điện ảnh; màn hình dùng để chiếu phim; máy chiếu dùng để chỉnh 
sửa phim; máy quay phim; máy chiếu phim; thiết bị và dụng cụ để ghi âm thanh [thiết bị 
điện ảnh]; thiết bị dùng để phản xạ ánh sáng [thiết bị nhiếp ảnh], màn hình máy chiếu; 
máy ảnh kỹ thuật số; ống nhòm sử dụng trong rạp chiếu phim; kính sử dụng để xem hình 
ảnh kỹ thuật số ba chiều (3D); đèn tín hiệu (đèn báo); bộ nguồn ổn định điện áp; máy 
nghe nhạc dùng cho các tệp dữ liệu âm thanh dạng nén (máy nghe nhạc MP3); máy quay 
đĩa hình kỹ thuật số (DVD); máy quay đĩa quang (CD); thiết bị tái tạo âm thanh; thiết bị 
ghi âm thanh; đĩa compact với bộ nhớ chỉ có thể đọc; phần mềm máy vi tính dùng để điều 
chỉnh và nâng cao chất lượng âm thanh của các thiết bị âm thanh (có thể tải xuống được); 
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phần mềm máy vi tính dùng để điều chỉnh và nâng cao chất lượng âm thanh của các thiết 
bị âm thanh (được ghi sẵn); chương trình máy vi tính dùng để biên tập hình ảnh, âm thanh 
và viđêô (có thể tải xuống được); chương trình máy vi tính dùng để biên tập hình ảnh, âm 
thanh và viđêô (được ghi sẵn); phần mềm máy vi tính dùng để xử lý hình ảnh, đồ họa và 
văn bản (có thể tải xuống được); phần mềm máy vi tính dùng để xử lý hình ảnh, đồ họa và 
văn bản (được ghi sẵn); thiết bị xử lý dữ liệu; chương trình máy vi tính (có thể tải xuống 
được); vật mang dữ liệu điện tử chứa nhạc đã được ghi trước; âm nhạc điện tử (có thể tải 
xuống được; ấn phẩm điện tử (có thể tải xuống được); thiết bị tạo hiệu ứng cảm giác cho 
khán giả được gắn vào ghế ngồi dùng trong rạp chiếu phim.  

 
 

(210) 4-2011-10480 (220) 30.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.1; 1.17.11; 26.1.6; 2.7.10 
(591) Đỏ cờ, xanh nước biển, trắng, đen, vàng, 

vàng tóc, vàng đậm, hồng da, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại Nam Nguyễn  (VN) 
17 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2011-10481 (220) 30.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A2.5.24; 26.1.6; 26.3.1; 1.17.11 
(591) Đỏ cờ, xanh nước biển, trăng đen, vàng, 

vàng tóc, vàng đậm, hồng da, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại Nam Nguyễn   (VN) 
17 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2011-10482 (220) 30.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.1; 1.17.11; 26.1.6; A2.5.24 
(591) Đỏ cờ, xanh nước biển, trắng đen, vàng, 

vàng tóc, vàng đậm, hồng da, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại Nam Nguyễn   (VN) 
17 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2011-10488 (220) 30.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; 7.11.1 
(731) MUANG THONG ALUMINIUM 

INDUSTRY CO., LTD.  (TH) 
66 Moo 11, Soi Vilalai, Bangna-Trad 
KM.20 Road, Bang-Chalong, Bang-Plee, 
Samutprakarn 10540, Thailand 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Các thanh nhôm định hình; các thanh nhôm định hình có gờ lồi.  
 
 

(210) 4-2011-10489 (220) 30.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.15.15 
(731) M.T DYNASTY CO., LTD.   (TH) 

66 Moo 11, Soi Vilalai, Bangna-Trad 
KM.20 Road, Bang-Chalong, Bang-Plee, 
Samutprakarn 10540, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Các thanh nhôm định hình; các thanh nhôm định hình có gờ lồi.  
 
 

(210) 4-2011-10500 (220) 30.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) KIJJA PATTAMASATTAYASONTHI  
(TH) 
90 Soi Yothinpatana, Praditmanutham 
Rd., Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất; giường; tủ quần áo; bàn trang điểm; bàn ăn; ghế ngồi; tủ com 
mốt; ghế trường kỷ; bàn. 

 
 

(210) 4-2011-10503 (220) 30.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 4.1.3; A3.4.4; 3.4.1 
(731) BUFFALO WILD WINGS, INC.    (US) 

5500 Wayzata Boulevard, Minneapolis, 
Minnesota, 55416, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Nước xốt, cụ thể là nước xốt dùng cho món ăn quay (nướng) cả con và nước xốt 
có hương vị dùng cho thịt và thịt gia cầm; đồ gia vị, cụ thể là, thành phần tạo hương vị cho 
món khoai tây lát mỏng rán giòn, bỏng ngô, bánh quy xoắn, và món lạc.  
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2011-10519 (220) 30.05.2011 
  (441) 26.09.2011 
(300) 2011-6460 02.02.2011 JP 

(531) 24.15.21 
(731) SINTOKOGIO, LTD.   (JP) 

28-12, Meieki 3-chome, Nakamura-ku, 
Nagoya-shi, Aichi 450-0001 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Chất mài mòn dạng viên bi dùng cho máy xử lý bề mặt; chất mài mòn dạng 
viên bi dùng cho máy xử lý bề mặt bằng phương pháp thổi khí. 

 

Nhóm 07: Máy đúc; máy xử lý cát đúc để tái sử dụng; máy xử lý bề mặt bằng phương 
pháp thổi khí; máy hoàn thiện thùng chứa; máy đánh bóng dùng trong gia công kim loại; 
khuôn đúc (bộ phận của máy móc) dùng để đúc nhựa tổng hợp; máy hút bụi dùng cho 
công sở; máy xử lý bề mặt bằng phương pháp phun bi; máy tạo khuôn đúc dùng cho việc 
gia công kim loại; máy công kim loại; máy sản xuất chất bán dẫn. 

 

Nhóm 11: Máy làm sạch không khí dùng cho công sở; thiết bị khử mùi không khí dùng 
cho công sở.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ xử lý kim loại bằng phương pháp thổi hơi; dịch vụ xử lý kim loại bằng 
phương pháp phun bi; dịch vụ xử lý bề mặt kim loại; dịch vụ xử lý bề mặt gốm sứ; xử lý 
bề mặt chất dẻo; xử lý bề mặt thuỷ tinh; xử lý bề mặt silic. 

 
 

(210) 4-2011-10520 (220) 30.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.9.1; 26.11.1 
(591) Hồng, trắng 
(731) SOPHIE MARTIN TRADE & 

INVESTMENT, Ltd   (SC) 
1st Floor, #5 Dekk House, De Zippora 
Street, PO BOX 456, Providence 
Industrial, Estate - Mahe, Republic of 
Seychelles  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; nước xức tóc; dầu gội đầu.  
 

Nhóm 09: Kính mắt; dây chuyền nhỏ buộc kính mắt; gọng kính mắt; kính râm.  
 

Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ đeo tay; dây đồng hồ kiểu xích; dây đồng hồ đeo tay; đồ 
trang sức.  

 

Nhóm 18: Túi xách tay; túi du lịch; túi xách dành cho phụ nữ; ví đựng tiền.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đội đầu; mũ nón; thắt lưng (quần áo).  
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Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn khách hàng; bán và phân phối các sản phẩm như quần áo, 
giày dép, đồ đội đầu, mũ nón, thắt lưng, túi xách tay, túi du lịch, túi xách dành cho phụ 
nữ, ví đựng tiền, đồng hồ, đồng hồ đeo tay, dây đồng hồ kiểu xích, dây đồng hồ đeo tay, 
đồ trang sức, kính mắt, dây chuyền nhỏ buộc kính mắt, gọng kính mắt, kính râm, mỹ 
phẩm, nước hoa, nước xức tóc, dầu gội đầu. 

 
 

(210) 4-2011-10540 (220) 31.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Đen, cam (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Hoàng Phú Sơn   (VN) 
Số 465 Trường Chinh, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Bình đun nước nóng hoạt động bằng năng lượng mặt trời; bồn tắm; vòi sen; vòi 
nước; chậu rửa chén (gắn cố định).   

 

Nhóm 35: Mua, bán: bình đun nước nóng hoạt động bằng năng lượng mặt trời, bồn tắm, 
vòi sen, vòi nước, chậu rửa chén.  

 
 

(210) 4-2011-10541 (220) 31.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.11.2 
(591) Xanh dương, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Hoàng Phú Sơn  (VN) 
Số 465 Trường Chinh, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Bình đun nước nóng hoạt động bằng năng lượng mặt trời, bồn tắm; vòi sen; vòi 
nước, chậu rửa chén (gắn cố định).  

 

Nhóm 35: Mua bán: bình đun nước nóng hoạt động bằng năng lượng mặt trời; bồn tắm; 
vòi sen; vòi nước, chậu rửa chén.  

 
 

(210) 4-2011-10542 (220) 31.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 5.7.3; 5.13.4; 8.7.5; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh tím, vàng, đen, xanh lá 

cây, xanh cốm 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại bột thực phẩm 
TÊn Sang   (VN) 
223, tỉnh lộ 854 xã Tân Thuận Đông, 
huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 

và Chất lượng (NATUSI) 
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(511)   Nhóm 30: Mì; nui (sản phẩm làm từ bột gạo và bột khoai mì).  
 
 

(210) 4-2011-10609 (220) 31.05.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.3; 26.4.9 
(731) Công ty 4 Oranges Co., Ltd.  

(VN) 
Lô CO2-1, khu Công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn, dầu bóng. 
 
 

(210) 4-2011-10674 (220) 01.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Minh Nguyệt   (VN) 
Phòng 1605, toà nhà trung tâm thương 
mại và chung cư XaLa, phường Phúc La, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc: thớt, dắt dao, đũa. 
 
 

(210) 4-2011-10735 (220) 01.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
NAKATA  (VN) 
Khu 1, xã Phạm Kha, huyện Thanh 
Miện, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, mứt (dạng kẹo). 
 
 

(210) 4-2011-10738 (220) 01.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển thương mại TONY - 
COMPUTER  (VN) 
Số 16, ngõ 33, phố Vĩnh Phúc, phường 
Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính, thiết bị ngoại vi của máy vi tính. 
 

Nhóm 42: Thiết kế, phát triển phần cứng và phần mềm máy tính, lập chương trình máy 
tính, chuyển giao công nghệ. 
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(210) 4-2011-10747 (220) 01.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.11.3; 26.4.3; 26.3.2; A25.7.21 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH công nghệ 

thông tin Phúc An  (VN) 
23 lô H1, khu định cư Tân Quy Đông, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy tính, camera, thiết bị máy vi tính, thiết bị viễn thông, máy phát 

điện, môi giới thương mại; giám sát bán hàng.  
 
 

(210) 4-2011-10748 (220) 01.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.1.22; A2.1.24 
(591) Đỏ, vàng cam, lục, lam, tím, hồng: nâu, 

đen, trắng 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xây dựng 
Nam An   (VN) 
9/22 đường số 29, phường 12, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật; mỡ động vật. 

 
 

(210) 4-2011-10784 (220) 01.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Nam Bảo Nha   (VN) 
509 Thống Nhất, phường 13, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng; nước xúc miệng không chứa thuốc. 
 

Nhóm 05: Nước súc miệng có chứa thuốc.  
 

Nhóm 10: Dụng cụ vệ sinh lưỡi. 
 

Nhóm 21: Tăm, chỉ nha khoa; chổi chải kẽ răng; bàn chải răng. 
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(210) 4-2011-10796 (220) 01.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.3.14 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH nhà hàng Xanh 

Hữu Cơ  (VN) 
54 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; cung cấp dịch vụ 

ăn uống như phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới. 
 
 

(210) 4-2011-10799 (220) 02.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.4; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phú Lâm   (VN) 
Số 116 Nguyễn Trãi, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh: mua bán đồ gỗ nội thất (bàn ghế, giường tủ) thiết bị vệ sinh. 
 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình nhà ở dân dụng, xây dựng trạm điện thế, làm đường 
giao thông - xây cầu, cống, đập thuỷ lợi, lắp đặt đồ gỗ nội thất (cửa sổ, cửa đi, sàn nhà, 
cầu thang).  

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hoá bằng đường bộ, đường thuỷ, vận tải hành khách theo tuyến cố 
định hoặc theo hợp đồng, chở khách du lịch. 

 
 

(210) 4-2011-10880 (220) 02.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.11.3; 3.7.17; 26.3.1; A25.7.21 
(591) Vàng, xanh dương, trắng 
(731) Tổng công ty bưu chính Việt 

Nam    (VN) 
Số 5, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ phát hành báo chí.   
 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính bưu chính cụ thể là: dịch vụ chuyển tiền (trong nước và quốc 
tế), dịch vụ thanh toán, thu hộ/ chi hộ, dịch vụ khai giá.  
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Nhóm 39: Dịch vụ bưu chính chuyển phát cụ thể là dịch vụ bưu phẩm (trong nước và quốc 
tế), dịch vụ bưu kiện (trong nước và quốc tế), dịch vụ bưu chính ủy thác, dịch vụ chuyển 
phát nhanh, dịch vụ chuyển phát hồ sơ cấp đổi hộ chiếu, dịch vụ phát hàng (có thể kèm 
theo thu tiền nếu khách hàng có yêu cầu), dịch vụ chuyển phát thư tín nhờ lai ghép công 
nghệ giữa b−− chính - tin học- viễn thông (dịch vụ Datapost), dịch vụ bưu phẩm không địa 
chỉ, dịch vụ điện hoa và chuyển quà tặng; dịch vụ chuyển phát hồ sơ kèm tiền; dịch vụ 
vận chuyển bưu chính cụ thể là dịch vụ vận chuyển tài liệu và hàng hóa bằng ô tô, tàu 
hỏa, máy bay, giao nhận hàng hóa và dịch vụ kho vận. 

 
 

(210) 4-2011-10909 (220) 03.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.1; 1.7.6; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Đỏ cờ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển công nghệ Đức Anh  (VN)
P309, nhà C3 tập thể Ban Cơ Yếu Chính 
Phủ, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Thẻ kiểm soát ra vào; Thẻ truy cập cửa; Thẻ từ đã được mã hoá. 
 

Nhóm 16: Thẻ nhựa. 
 

Nhóm 35: Mua bán (cung cấp) quà tặng cao cấp.  
 

Nhóm 40: In ấn quảng cáo; In, khắc, mài, dũa trên các sản phẩm quà tặng như chặn giấy, 
cúp trao tặng, kỷ niệm chương. 

 

Nhóm 42: Thiết kế quảng cáo; Thiết kế quà tặng cao cấp. 
 
 

(210) 4-2011-10930 (220) 03.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) THE INTERGER GROUP LLC  (US) 
7245 West Alaska Drive, Lakewood, 
Colorado 80226, USA  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thúc đẩy bán hàng cho người khác; dịch vụ thúc đẩy bán lẻ; xúc tiến 
bán hàng; dịch vụ quảng cáo thúc đẩy bán hàng; tiếp thị thúc đẩy bán hàng; dịch vụ 
nghiên cứu thị trường; dịch vụ tiếp thị thị trường và bán lẻ; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ 
quảng cáo bán lẻ; trình bày và phổ biến các thông báo quảng cáo; trợ giúp kinh doanh cho 
các công ty thương mại và công nghiệp; hỗ trợ, tư vấn, tổ chức và điều hành kinh doanh; 
cung cấp thông tin kinh doanh; cung cấp thông tin thương mại; nghiên cứu kinh doanh; xử 
lý và cung cấp thông tin về số liệu thống kê; xử lý dữ liệu; mua không gian quảng cáo cho 
người khác; cho thuê không gian quảng cáo; mua và cho thuê tài liệu và phương tiện 
quảng cáo cho người khác; quảng cáo qua thư; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận, 
quảng cáo trên đài phát thanh, truyền hình, bảng thông báo và báo chí; dịch vụ khuếch 
trương bán hàng và công khai ra công chúng; hãng quảng cáo; hãng tiếp thị, lập kế hoạch 
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và mua các phương tiện truyền thông đại chúng; quảng cáo, bao gồm cả khuếch trương 
các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba thông qua các hợp đồng li-xăng và các sự sắp xếp 
tài trợ liên quan tới các sự kiện thể thao quốc tế; khuyếch trương các sản phẩm và dịch vụ 
cho người khác bằng việc sắp xếp tài trợ để liên kết các sản phẩm và dịch vụ của họ với 
chương trình giải thưởng, các hoạt động thể thao và thi đấu thể thao; phân tích thị trường; 
kế toán; sao chép tài liệu; hãng tuyển dụng lao động; cho thuê máy móc và thiết bị văn 
phòng (loài trừ cho thuê máy tính); cung cấp các dịch vụ nêu trên trực tuyến từ dữ liệu 
máy tính hoặc từ mạng Internet; biên tập tài liệu quảng cáo để sử dụng cho trang web trên 
Internet; dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên quan tới các dịch vụ kể trên.  

 
 

(210) 4-2011-10933 (220) 03.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) WAL-MART STORES, INC.   (US) 
702 SW 8th Street, Bentonville, Arkansas 
72716, U.S.A.  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính râm; kính mắt; gọng kính mắt.  
 

Nhóm 14: Đồ nữ trang; đồng hồ (quả quít, đeo tay, bỏ túi); đồng hồ.  
 

Nhóm 18: Túi xách tay; ví; dây đeo vai bằng da; túi xách dành cho phụ nữ; ví đựng chìa 
khóa bằng da; túi xách đi chợ; túi đựng mỹ phẩm chưa có đồ bên trong; túi đeo lưng.   

 

Nhóm 21: Giá đỡ nến làm bằng kim loại quý; bàn chải; lược.  
 

Nhóm 25: Quần chẽn; áo vét; áo choàng ngoài; áo gilê; áo len dài tay; quần soóc; áo sơ 
mi; váy; áo đầm; áo dệt kim cộc tay; quần áo ngủ; thắt lưng (quần áo); quần áo lót; giầy 
dép; quần áo bơi; quần áo lót, bít tất dệt kim; găng tay (quần áo); khăn choàng cổ; dải 
băng buộc đầu (quần áo).   

 

Nhóm 26: Giỏ ấm chè; đồ trang trí cho tóc, cụ thể là cặp (trâm) cài tóc, cái buộc tóc, cái 
kẹp tóc, cái cặp tóc.   

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ, dịch vụ cửa hàng bán lẻ, dịch vụ mua bán hàng qua mạng, dịch 
vụ bán lẻ theo catalô, dịch vụ đặt hàng qua thư các sản phẩm như chế phẩm tẩy trắng, chế 
phẩm để giặt, chế phẩm để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, thiết bị và dụng 
cụ điện gia dụng, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình, đồ lau dọn, chổi.   

 
 

(210) 4-2011-10934 (220) 03.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Đen, trắng, vàng. (540) 

 

(731) WAL-MART STORES, INC.   (US) 
702 SW 8th Street, Bentonville, Arkansas 
72716, U.S.A.  

 

(511)   Nhóm 09: Kính râm; kính mắt; gọng kính mắt.  
 

Nhóm 14: Đồ nữ trang; đồng hồ (quả quít, đeo tay, bỏ túi); đồng hồ. 
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Nhóm 18: Túi xách tay; ví; dây đeo vai bằng da; túi xách dành cho phụ nữ; ví đựng chìa 
khóa bằng da; túi xách đi chợ; túi đựng mỹ phẩm chưa có đồ bên trong; túi đeo lưng 

 
Nhóm 21: Giá đỡ nến làm bằng kim loại quý; bàn chải.  

 
Nhóm 25: Quần chẽn; áo vét; áo choàng ngoài; áo gilê; áo len dài tay; quần soóc; áo sơ 
mi; váy; áo đầm; áo dệt kim cộc tay; quần áo ngủ; thắt lưng (quần áo); quần áo lót; giầy 
dép; quần áo bơi; quần áo lót, bít tất dệt kim; găng tay (quần áo); khăn choàng cổ; dải 
băng buộc đầu (quần áo).  

 
Nhóm 26: Giỏ ấm chè; đồ trang trí cho tóc, cụ thể là cặp (trâm) cài tóc, cáí buộc tóc, cái 
kẹp tóc, cái cặp tóc; lược. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ, dịch vụ cửa hàng bán lẻ, dịch vụ mua bán hàng qua mạng, dịch 
vụ bán lẻ theo catalô, dịch vụ đặt hàng qua thư các sản phẩm như chế phẩm tẩy trắng, chế 
phẩm để giặt, chế phẩm để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, thiết bị và dụng 
cụ điện gia dụng, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình, đồ lau dọn, chổi.  

 
 

(210) 4-2011-10935 (220) 03.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) WAL-MART STORES, INC.   (US) 
702 SW 8th Street, Bentonville, Arkansas 
72716, U.S.A.  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Kính râm; kính mắt; gọng kính mắt.  
 

Nhóm 14: Đồ nữ trang; đồng hồ (quả quít, đeo tay, bỏ túi); đồng hồ.  
 

Nhóm 18: Túi xách tay; ví; dây đeo vai bằng da; túi xách dành cho phụ nữ; ví đựng chìa 
khóa bằng da; túi xách đi chợ; túi đựng mỹ phẩm chưa có đồ bên trong; túi đeo lưng.   

 
Nhóm 21: Giá đỡ nến làm bằng kim loại quý; bàn chải, lược.  

 
Nhóm 25: Quần chẽn; áo vét; áo choàng ngoài; áo gilê; áo len dài tay; quần soóc; áo sơ 
mi; váy; áo đầm; áo dệt kim cộc tay; quần áo ngủ; thắt lưng (quần áo); quần áo lót; giầy 
dép; quần áo bơi; quần áo lót, bít tất dệt kim; găng tay (quần áo); khăn choàng cổ; dải 
băng buộc đầu (quần áo).  

 
Nhóm 26: Giỏ ấm chè; đồ trang trí cho tóc, cụ thể là cặp (trâm) cài tóc, cái buộc tóc, cái 
kẹp tóc, cái cặp tóc.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ, dịch vụ cửa hàng bán lẻ, dịch vụ mua bán hàng qua mạng, dịch 
vụ bán lẻ theo catalô, dịch vụ đặt hàng qua thư các sản phẩm như chế phẩm tẩy trắng, chế 
phẩm để giặt, chế phẩm để tẩy rửa, đánh bóng, tây dầu mỡ và mài mòn, thiết bị và dụng 
cụ điện gia dụng, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình, đồ lau dọn, chổi.   
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(210) 4-2011-10936 (220) 03.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Đen, trắng, vàng. 
(731) WAL-MART STORES, INC.   (US) 

702 SW 8th Street, Bentonville, Arkansas 
72716, U.S.A.  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính râm; kính mắt; gọng kính mắt.  
 

Nhóm 14: Đồ nữ trang; đồng hồ (quả quít, đeo tay, bỏ túi); đồng hồ.  
 

Nhóm 18: Túi xách tay; ví; dây đeo vai bằng da; túi xách dành cho phụ nữ; ví đựng chìa 
khóa bằng da; túi xách đi chợ; túi đựng mỹ phẩm chưa có đồ bên trong; túi đeo lưng.   

 

Nhóm 21: Giá đỡ nến làm bằng kim loại quý; bàn chải, lược.  
 

Nhóm 25: Quần chẽn; áo vét; áo choàng ngoài; áo gilê; áo len dài tay; quần soóc; áo sơ 
mi; váy; áo đầm; áo dệt kim cộc tay; quần áo ngủ; thắt lưng (quần áo); quần áo lót; giầy 
dép; quần áo bơi; quần áo lót, bít tất dệt kim; găng tay (quần áo); khăn choàng cổ; dải 
băng buộc đầu (quần áo).   

 

Nhóm 26: Giỏ ấm chè; đồ trang trí cho tóc, cụ thể là cặp (trâm) cài tóc, cái buộc tóc, cái 
kẹp tóc, cái cặp tóc.   

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ, dịch vụ cửa hàng bán lẻ, dịch vụ mua bán hàng qua mạng, dịch 
vụ bán lẻ theo catalô, dịch vụ đặt hàng qua thư các sản phẩm như chế phẩm tẩy trắng, chế 
phẩm để giặt, chế phẩm để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, thiết bị và dụng 
cụ điện gia dụng, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình, đồ lau dọn, chổi.   

 
 

(210) 4-2011-10937 (220) 03.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) WAL-MART STORES, INC.   (US) 
702 SW 8th Street, Bentonville, Arkansas 
72716, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 09: Kính râm; kính mắt; gọng kính mắt.  
 

Nhóm 14: Đồ nữ trang; đồng hồ (quả quít, đeo tay, bỏ túi); đồng hồ.  
 

Nhóm 18: Túi xách tay; ví; dây đeo vai bằng da; túi xách dành cho phụ nữ; ví đựng chìa 
khóa bằng da; túi xách đi chợ; túi đựng mỹ phẩm chưa có đồ bên trong; túi đeo lưng.   

 

Nhóm 21: Giá đỡ nến làm bằng kim loại quý; bàn chải, lược 
 

Nhóm 25: Quần chẽn; áo vét; áo choàng ngoài; áo gilê; áo len dài tay; quần soóc; áo sơ 
mi; váy; áo đầm; áo dệt kim cộc tay; quần áo ngủ; thắt lưng (quần áo); quần áo lót; giầy 
dép; quần áo bơi; quần áo lót, bít tất dệt kim; găng tay (quần áo); khăn choàng cổ; dải 
băng buộc đầu (quần áo).   
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Nhóm 26: Giỏ ấm chè; đồ trang trí cho tóc, cụ thể là cặp (trâm) cài tóc, cái buộc tóc, cái 
kẹp tóc, cái cặp tóc. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ, dịch vụ cửa hàng bán lẻ, dịch vụ mua bán hàng qua mạng, dịch 
vụ bán lẻ theo catalô, dịch vụ đặt hàng qua thư các sản phẩm như chế phẩm tẩy trắng, chế 
phẩm để giặt, chế phẩm để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, thiết bị và dụng 
cụ điện gia dụng, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình, đồ lau dọn, chổi.  

 
 

(210) 4-2011-10943 (220) 03.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A1.5.3; A26.3.5; 1.17.11 
(731) Công ty cổ phần Xuất nhập 

khẩu Dịch vụ và Đầu tư Việt 
Nam  (VN) 
312 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê 
Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Cát để đúc khuôn; thuỷ tinh nước. 
 

Nhóm 19: Cát trong xây dựng 
 

Nhóm 21: Thủy tinh cục (dạng thô). 
 

Nhóm 35: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí; mua bán than đá lọc nước; dịch vụ quảng cáo.  
 

Nhóm 37: Tư vấn xây dựng các công trình xử lý nước; khai thác khoáng sản.  
 

Nhóm 40: Chế biến khoáng sản.  
 
 

(210) 4-2011-10944 (220) 03.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ,tím, trắng 
(731) Công ty TNHH kiểm toán Quy 

Chuẩn  (VN) 
24 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán, kiểm toán, tư vấn về thuế, tư vấn quản lý kinh doanh.  
 

Nhóm 36: Tư vấn tài chính.  
 

Nhóm 42: Lập trình máy vi tính, tư vấn phần cứng máy vi tính, phần mềm máy vi tính.  
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(210) 4-2011-11006 (220) 03.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1; 2.9.8; A26.11.12 
(591) Vàng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Đông Nam á   (VN) 
364 quốc lộ 62, phường 6, thành phố Tân 
An, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại, linh kiện điện thoại, thiết bị camera, thiết bị viễn thông, 

thiết bị báo cháy, thiết bị chống trộm, thiết bị điện tử như máy vi tính, máy thu hình (ti 
vi), tủ lạnh, thiết bị chiếu sáng, thiết bị văn phòng phẩm, giấy, vải sợi, keo, nguyên vật 
liệu sản xuất giày dép, xe chuyên dùng, máy thủy, xe gắn máy và phụ tùng, các loại phân 
bón, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội ngoại thất, thiết bị điện (máy giặt, máy lạnh, 
máy xay sinh tố, máy xay thịt, máy xay cà phê, đầu đọc đĩa kỹ thuật số), hạt nhựa, hàng 
nông lâm (gỗ, mây, tre) thủy hải sản, hàng thủ công mỹ nghệ, dụng cụ và thiết bị phòng 
thí nghiệm; mua bán rượu, bia, nước giải khát; quảng cáo thương mại. 

 
Nhóm 37: Sửa chữa và bảo hành điện thoại, máy móc, thiết bị điện, điện tử và quang học, 
sửa chữa phương tiện vận tải. 

 
 

(210) 4-2011-11013 (220) 03.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.5.1; 26.1.2; 25.5.2 
(591) Xanh biển, xám, đỏ, trắng, vàng 
(731) Hộ kinh doanh Bùi Văn Nga (VN)

Số 277, tỉnh lộ 8, tổ 5, khu phố 4, thị trấn 
Củ Chi, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 25: Giầy dép; quần áo; dây thắt lưng (đai lưng) (trang phục); mũ nón; khăn quàng cổ.  

 
 

(210) 4-2011-11028 (220) 03.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.13.25; 26.4.2 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần thể thao 

Thu   (VN) 
28 Phạm Hồng Thái, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 18: Túi đeo ở lưng; túi đựng dụng cụ thể thao; túi xách tay; túi du lịch; túi có bánh 
xe để đi mua hàng.  

 

Nhóm 25: Quần áo thể thao; giày thể thao; mũ nón thể thao; tất thể thao.  
 

Nhóm 28: Thiết bị rèn luyện thể hình; thiết bị tập thể dục; vọt tennis; vợt cầu lông.  
 

Nhóm 35: Mua bán: trang thiết bị thể dục thể thao, dụng cụ thể dục thể thao; dịch vụ 
thương mại bao gồm thông tin thương mại, nghiên cứu về thương mại, điều tra về thương 
mại, chỉ dẫn về thương mại.  

 

Nhóm 41: Câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ; câu lạc bộ thể hình; câu lạc bộ cử tạ; dịch vụ bơi 
lội (hồ bơi).  

 
 

(210) 4-2011-11034 (220) 03.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.9.1 
(591) Hồng, xanh lá cây, nâu nhạt 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương 

mại dịch vụ Việt Thy  (VN) 
112/50 Bác ái, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón (trang phục) 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón.  
 
 

(210) 4-2011-11043 (220) 03.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Đỏ, xanh ngọc (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phùng Vĩnh 
Phúc   (VN) 
Số 5, Đào Duy Từ, phường 4, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán ống nước, phụ kiện ống nước, mua bán đèn trang trí, đèn chùm, ổ cắm 
điện, dây điện, mua bán các mặt hàng trang trí nội thất.  

 
 

(210) 4-2011-11057 (220) 06.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Nguyễn Tú Anh  (VN) 
P208-E2, phường Thanh Xuân Bắc, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 29: Sữa.  
 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
836 

(210) 4-2011-11058 (220) 06.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.3.14; 26.1.1 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, vàng đậm 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
chè Hưng Hà   (VN) 
Khu 2, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh 
Ba, tỉnh Phú Thọ  

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
 

Nhóm 35: Mua bán các loại máy móc ngành chè. 
 
 

(210) 4-2011-11061 (220) 06.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thành Phương  
(VN) 
Số 459 đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học liên quan đến nông nghiệp.  
 
 

(210) 4-2011-11062 (220) 06.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thành Phương  
(VN) 
Số 459, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học liên quan đến nông nghiệp.  
 
 

(210) 4-2011-11080 (220) 06.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.2.7 
(591) xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH EDISON  (VN) 
Số 654/712B, Hưng Phú, phường 10, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Tăng phô. 
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Nhóm 11: Bóng đèn tiết kiệm điện; chóa đèn; máng đèn; đèn trang trí.  
 
 

(210) 4-2011-11129 (220) 06.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) CHIKARANOMOTO COMPANY CO., 
LTD.  (JP) 
10-1, Yakuin 1-chome, Chuo ward, 
Fukuoka city, Fukuoka, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê, ca cao, bánh kẹo, bánh mỳ, bánh sữa nhỏ, bánh ngọt, bánh nướng, 

kem ăn lạnh, hương vị thực phẩm (không phải là gia vị), gia vị, mỳ đã chế biến, mỳ chưa 
chế biến, mỳ nguồn gốc Trung Quốc chưa chế biến, mỳ gạo nguồn gốc Trung Quốc chưa 
chế biến (Bifun), mỳ ống ý chưa chế biến, mỳ ăn liền nguồn gốc Trung Quốc, bánh bao 
nhân có nguồn gốc Trung Quốc đã chế biến (Gyoza), bánh bao hấp Trung Quốc đã chế 
biến (Shumai), su si, bánh mỳ kẹp, bánh rán tròn làm chủ yếu từ bột nhão và có thêm mực 
băm nhỏ (Takoyaki), bánh sữa nhỏ hấp có nhân thịt (Niku-manjuh), bánh mỳ kẹp thịt băm 
viên, bánh pit-sa, đồ ăn trưa đóng hộp làm từ ngũ cốc, bánh mỳ kẹp xúc xích, bánh pa-tê, 
bánh bao ý, gạo, bột thực phẩm.  

 
Nhóm 43: Cung cấp đồ ăn và đồ uống (nhà hàng), nhà hàng ăn uống, quán ăn tự phục vụ, 
tiệm cà phê, quán rượu, cung cấp chỗ ở tạm thời, văn phòng môi giới chỗ ở tạm thời 
(trung gian đặt chỗ khách sạn, nhà nghỉ hoặc các nơi tương tự), chỗ nghỉ cho động vật, 
dịch vụ chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ chưa đủ tuổi đến trường tại các trung tâm chăm sóc 
ban ngày, nhà nghỉ cho người về hưu, cung cấp các phòng hội nghị, cung cấp cơ sở vật 
chất cho triển lãm, cho thuê nệm trải giường và chăn bông, cho thuê trang thiết bị nấu 
nướng cho mục đích công nghiệp, cho thuê bếp nấu không bằng điện, cho thuê bàn bếp, 
cho thuê  chậu rửa dùng trong nấu ăn, cho thuê rèm cửa, cho thuê đồ nội thất, cho thuê 
tranh thêu treo tường, cho thuê thảm trải sàn.  

 
 

(210) 4-2011-11132 (220) 06.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) SYNGENTA STIFTUNG FUR 
NACHHALTIGE LANDWIRTSCHAFT  
(CH) 
Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, 
Switzerland  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính có thể chạy được trên các ứng dụng điện thoại đi động; các 

chương trình giao tiếp trên máy tính cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính.  
 

Nhóm 38: Diễn đàn tin học trên nền tảng web để liên kết nông dân với bên thứ ba, như 
các viện nghiên cứu, các nhà thầu, các nhà phân phối, các ngành, doanh nghiệp, người 
bán hàng, kho hàng và để quản lý các mối quan hệ kinh doanh của họ.  
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(210) 4-2011-11136 (220) 06.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.2; 1.15.23; 26.1.2 
(731) Công ty cổ phần tin học Bình 

Minh  (VN) 
Số 56, ngõ Giếng, phố Đông Các, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp; dịch vụ lắp đặt máy 
tính, hệ thống mạng máy tính, thiết bị bảo vệ; dịch vụ sửa chữa máy tính, hệ thống mạng 
máy tính, thiết bị bảo vệ; dịch vụ bảo hành máy tính, hệ thống mạng máy tính, thiết bị 
viễn thông và mạng viễn thông, thiết bị bảo vệ. 

 

Nhóm 38: Đại lý cung cấp các dịch vụ viễn thông cụ thể là: đại lý cung cấp đường truyền 
cho các dịch vụ internet, thông tin liên lạc bằng điện thoại, dịch vụ nhắn tin; dịch vụ cho 
thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ thông tin về lĩnh vực viễn thông. 

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế website; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực 
bảo mật phần cứng máy tính và mạng máy tính; dịch vụ tư vấn thiết kế hệ thống bảo mật 
mạng máy tính; tư vấn giải pháp kỹ thuật cao cho hệ thống hạ tầng mạng; tư vấn chuyển 
giao công nghệ trong lĩnh vực điện, điện tử, điện lạnh, viễn thông, công nghệ thông tin. 

 
 

(210) 4-2011-11177 (220) 07.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Hộ kinh doanh Bảo Quế  (VN) 
32-34 Tháp Mười, phường 2, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vải sợi, quần áo may sẵn, giày dép, túi xách, mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-11182 (220) 07.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 15.7.1; 26.1.1 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xí nghiệp cơ khí 
Nam Sơn  (VN) 
Số 17 ngách 157/31 phố Pháo Đài Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Cần khởi động (phụ tùng xe máy). 
 

Nhóm 12: Phụ tùng xe máy bao gồm: càng sau xe; hộp xích; ống xả xe máy; tay dắt sau; 
cần phanh; cần số. 
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(210) 4-2011-11184 (220) 07.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Hoàng Hưng   (VN) 
Thụy Hà, Bắc Hồng, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn khe thoáng, hợp kim nhôm.  

 
 

(210) 4-2011-11192 (220) 07.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.5.1; 15.7.1; 1.13.1; A5.5.20 
(591) Đen, xanh đen, xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Trung Tâm Nghiên Cứu và 
Phát Triển Công Nghệ Máy 
Công Nghiệp   (VN) 
12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy gầu múc vật liệu rời (sử dụng tại các cầu cảng, bốc xếp sông - biển); máy 

xới bón chăm sóc mía; máy trồng mía bán cơ giới; máy ép cấu kiện bê tông đúc sẵn; bàn 
lùa mía cây cho các nhà máy đường [máy móc]; máy ép bã mía thành bánh để vận chuyển 
và tồn trữ; máy sấy cám kiểu khí động; máy sấy muối tinh kiểu sấy tầng sôi; hệ thống 
băng tải vận chuyển bã bùn [máy móc]; băng tải trung gian kiểu thanh cào cho các nhà 
máy đường [máy móc]; hệ thống băng tải muối đổ đống [máy móc]; máy rửa muối hạt; hệ 
thống máy sấy hạt bông vải; máy cắt rong vớt bèo, rác thải nổi trong lòng kênh, mương 
hồ chứa nước thủy lợi.  

 
Nhóm 40: Gia công chế tạo các sản phẩm sau: hệ thống máy cắt vớt rong bèo, rác thải nổi 
trong lòng kênh, mương hồ chứa nước thủy lợi, máy sấy muối tinh kiểu sấy tầng sôi liên 
tục, máy băm lá mía trên đồng sau thu hoạch, thiết bị chuyển đổi sử dụng trực tiếp dầu 
thực vật làm nguyên liệu cho động cơ diesel, hệ thống thiết bị trấu hóa khí cung cấp năng 
lượng nhiệt điện - cơ cho các máy sấy nông sản và nhà máy xay xát, công nghệ đốt trấu 
hóa khí và bếp đun nấu bằng trấu hóa gas, remorque đa chức năng chuyên dùng vận 
chuyển nguyên liệu tập trung trong sản xuất nông nghiệp và chế biến, máy ép bã săn kiểu 
hai băng ép liên tục, máy vận chuyển hạt bằng phương pháp khí động, dây chuyền nâng 
cao độ đạm nước mắm bằng phương pháp chưng cô, máy ép bã bùn kiểu hai trống ép 
chuyên dùng xử lý bùn hồ nước thải và các bã bùn sinh học, máy công cụ đa chức năng 
phục vụ cho họ gia đình nông thôn, hệ thống thiết bị xử lý bã sắn phế thải làm nguyên 
liệu chế biến thức ăn gia súc trong các nhà máy sản xuất tinh bột, máy nâng chuyển bó 
mía lên phương tiện vận chuyển ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp, hệ thống (máy) 
sản xuất muối theo phương pháp kết tinh dài ngày nước chạt sâu có hệ thống phủ bạt che 
mưa, máy thu hoạch mía không bóc lá liên hợp máy kéo MTZ80-100HP, máy sấy nông 
sản kiểu tháp tròn. 

 
Nhóm 41: Đào tạo lớp cơ khí; đào tạo lớp năng lượng nhiệt; tập huấn san chiết, nạp và 
kinh doanh khí dầu hỏa hóa lỏng; đào tạo tập huấn nghiệp vụ về hệ thống xử lý nước thải, 
khí thải, hệ thống xử lý chất thải rắn, hệ thống xử lý chất thải độc.  
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Nhóm 42: Nghiên cứu, tính toán thiết kế các sản phẩm sau: hệ thống máy cắt vớt rong 
bèo, rác thải nổi trong lòng kênh, mương hồ chứa nước thủy lợi, máy sấy muối tinh kiểu 
sấy tầng sôi liên tục, máy băm lá mía trên đồng sau thu hoạch, thiết bị chuyển đổi sử 
dụng trực tiếp dầu thực vật làm nguyên liệu cho động cơ diesel, hệ thống thiết bị trấu hóa 
khí cung cấp năng lượng nhiệt điện - cơ cho các máy sấy nông sản và nhà máy xay xát, hệ 
thống công nghệ đốt trấu hóa khí và bếp đun nấu bằng trấu hóa gas, remorque đa chức 
năng chuyên dùng vận chuyển nguyên liệu tập trung trong sản xuất nông nghiệp và chế 
biến, máy ép bã săn kiểu hai băng ép liên tục, máy vận chuyển hạt bằng phương pháp khí 
động, dây chuyền nâng cao độ đạm nước mắm bằng phương pháp chưng cô, máy ép bã 
bùn kiểu hai trống ép chuyên dùng xử lý bùn hồ nước thải và các bã bùn sinh học, máy 
công cụ đa chức năng phục vụ cho họ gia đình nông thôn, hệ thống thiết bị xử lý bã sắn 
phế thải làm nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc trong các nhà máy sản xuất tinh bột, 
máy nâng chuyển bó mía lên phương tiện vận chuyển ứng dụng trong sản xuất nông 
nghiệp, hệ thống (máy) sản xuất muối theo phương pháp kết tinh dài ngày nước chạt sâu 
có hệ thống phủ bạt che mưa, máy thu hoạch mía không bóc lá liên hợp máy kéo MTZ80-
100HP, máy sấy nông sản kiểu tháp tròn; thiết kế hệ thống xử lý nước thải, nước cấp, khí 
thải, chất thải rắn, chất thải độc.  

 
 

(210) 4-2011-11201 (220) 07.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; 1.15.23 
(731) CHONGQING YUAN INNOVATION 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
Fenghuang, Shapingba District, 
Chongqing, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Đầu máy xe lửa; giảm xóc xe cộ; khung gầm ô tô; bánh xe cộ; ô tô nhỏ ba bánh 
(chạy bằng xích); xe cộ chạy bằng điện; động cơ dùng cho xe cộ mặt đất; xe ô tô; ô tô 
con; xe m«t«.  

 
 

(210) 4-2011-11202 (220) 07.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(300) 9164745 02.03.2011 CN 

(531) 26.1.2; 1.15.23 
(731) CHONGQING YUAN INNOVATION 

TECHNOLOGY CO., LTD.    (CN) 
Fenghuang, Shapingba District, 
Chongqing, China   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 37: Thông tin về xây dựng; xí nghiệp xây dựng; xây dựng; khai thác mỏ, nhồi, bọc, 
phủ đồ đạc; bảo dưỡng và sửa chữa cho động cơ xe cộ; rửa xe cộ, trạm phục vụ xe cộ (nạp 
nhiên liệu và bảo dưỡng); đắp lại (lốp xe); lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc.  
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(210) 4-2011-11262 (220) 07.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) UCHINO INTERNATIONAL PTE LTD  
(SG) 
1 Maritime Square # 10-50, Harbourfront 
Centre, Singapore 099253  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 24: Khăn tắm làm bằng vải dệt.  
 

Nhóm 25: áo choàng mặc sau khi tắm; quần áo mặc trong nhà; dép đi trong nhà.  
 

Nhóm 27: Thảm chùi chân. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh, 
dịch vụ xúc tiến kinh doanh; dịch vụ bán buôn và bán lẻ; tất cả các dịch vụ trên có liên 
quan đến khăn tắm làm bằng vải dệt, áo choàng mặc sau khi tắm, mỹ phẩm, xà phòng, đồ 
dùng khi tắm rửa, quần áo, đồ vải lanh, thảm chùi chân và hàng dệt may.  

 
 

(210) 4-2011-11263 (220) 07.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) UCHINO INTERNATIONAL PTE LTD  
(SG) 
1 Maritime Square # 10-50, Harbourfront 
Centre, Singapore 099253   

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 24: Khăn tắm làm bằng vải dệt.   
 

Nhóm 25: áo choàng mặc sau khi tắm; quần áo mặc trong nhà.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh, 
dịch vụ xúc tiến kinh doanh; dịch vụ bán buôn và bán lẻ; tất cả các dịch vụ trên có liên 
quan đến khăn tắm làm bằng vải dệt, áo choàng mặc sau khi tắm, mỹ phẩm, xà phòng, đồ 
dùng khi tắm rửa, quần áo, đồ vải lanh, thảm chùi chân và hàng dệt may.  

 
 

(210) 4-2011-11264 (220) 07.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) NIPPON KENDAI RESEARCH & 
DEVELOPMENT LTD.   (HK) 
Rm 1412, 14th floor, China Merchants 
Tower, Shun Tak Centre, 168-200 
Connaught Rd., C. Hong Kong  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Tá dược dùng cho mục đích y tế, amino axit dùng cho mục đích y tế, chất ăn 
kiêng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 29: Dầu ăn, thực phẩm làm từ cá, mỡ ăn. 
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(210) 4-2011-11277 (220) 07.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 4.5.4; 4.5.14 
(591) Đen, trắng, xanh lơ 
(731) Công ty cổ phần Nhạc Của Tui  

(VN) 
570/13 Sư Vạn Hạnh, phường 10, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 35: Xử lý số liệu và thông tin trên mạng  
 

Nhóm 38: Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng internet và viễn thông; dịch vụ truy cập dữ 
liệu, dịch vụ trao đổi dữ  liệu điện tử, dịch vụ cung cấp đường truyền internet.  

 
Nhóm 39: Lưu trữ cơ sở dữ liệu. 

 
 

(210) 4-2011-11278 (220) 07.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 4.5.4; 4.5.14 
(591) Đỏ, đen, trắng, xanh lơ 
(731) Công ty cổ phần Nhạc Của Tui  

(VN) 
570/13 Sư Vạn Hạnh, phường 10, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 35: Xử lý số liệu và thông tin trên mạng   
 

Nhóm 38: Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng internet và viễn thông; dịch vụ truy cập dữ 
liệu, dịch vụ trao đổi dữ  liệu điện tử, dịch vụ cung cấp đường truyền internet.   

 
Nhóm 39: Lưu trữ cơ sở dữ liệu. 

 
 

(210) 4-2011-11289 (220) 08.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.12; 16.1.1 
(591) Xanh lam, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đầu tư Tư vấn 
và Xây dựng Việt Nam   (VN) 
Số 136 đường Phùng Hưng, phường Phúc 
La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, cho thuê nhà, văn phòng; dịch vụ môi giới bất động 
sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, nông thôn, cụm, 
điểm, công nghiệp. 
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Nhóm 37: Xây lắp đường dây và trạm điện có điện áp từ 110KV trở xuống; xây dựng dân 
dụng, công nghiệp, giao thông thuỷ lợi công trình nước sạch.   

 
Nhóm 42: Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình; thiết kế kiến trúc công trình dân 
dụng, công nghiệp; thiết kế nội ngoại thất công trình; tư vấn khảo sát, thiết kế công trình 
điện; tư vấn thiết kế kiến kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thuỷ lợi. 

 
 

(210) 4-2011-11304 (220) 08.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.5.1; 26.5.4 
(591) Vàng, xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
Farina   (VN) 
Thôn Xuân Lê, xã Xuân Lâm, huyện 
Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, xúc xích, sữa bột; bơ; phomat; rau quả (đã qua chế biến và bảo quản). 
 

Nhóm 30: Nguyên liệu để sản xuất bánh mỳ, bánh ngọt cụ thể là: bột mì, bột ngũ cốc; 
phụ gia thực phẩm; hương liệu (trừ tinh dầu) dùng cho bánh ngọt; cacao; sôcôla; mứt, kẹo.  

 
Nhóm 35: Mua bán nguyên liệu và công nghệ phẩm trong lĩnh vực thực phẩm; mua bán 
máy móc trong lĩnh vực thực phẩm (máy nghiền bánh, máy đóng gói, máy dập khuôn, tạo 
hình); dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh, dịch vụ tổ chức, giới thiệu và xúc tiến thương mại.  

 
 

(210) 4-2011-11313 (220) 08.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.2.7 
(591) Trắng xám, xám đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng Đại Cơ   (VN) 
18 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Vách ngăn dùng trong xây dựng làm bằng sợi thủy tinh.  
 
 

(210) 4-2011-11314 (220) 08.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A18.1.19; 26.4.4 
(591) Đen, đỏ, xanh. 

(540) 

   

(731) Hộ kinh doanh Hồ Đăng 
Thành  (VN) 
16 Rạch Bùng Binh, phường 10, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán lẻ thiết bị và phụ kiện điện tử. 
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(210) 4-2011-11329 (220) 08.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; 26.3.1 
(731) PMAV MARKETING CO., LTD.   (TH) 

602, 604, 606 Soi Rama 2 Soi 60, 
Samaedum, Bangkhuntien, Bangkok 
10150, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm từ rau quả đã chế biến. 

 
 

(210) 4-2011-11361 (220) 08.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; 25.1.6; 8.7.5; 26.4.9 
(591) Vàng, xanh lá mạ, xanh lá cây, hồng, 

nâu, ghi, đỏ 

(540) 

   

(731) Đoàn Hữu Thịnh  (VN) 
Cát Quế, huyện Hoài Đức, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Miến dong giềng. 

 
 

(210) 4-2011-11362 (220) 08.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.3.14; 5.9.3; 8.7.5; 26.1.2 
(591) Xanh, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Đoàn Hữu Thịnh  (VN) 
Cát Quế, huyện Hoài Đức, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Miến dong giềng. 

 
 

(210) 4-2011-11374 (220) 08.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược 
Danapha   (VN) 
253 Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh 
Khê, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-11375 (220) 08.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược 
Danapha  (VN) 
253 Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh 
Khê, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-11386 (220) 09.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.1.25; 26.1.1; 26.3.1 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần NEW STAR (VN)

Số 4, phố Huế, phường Hàng Bài, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc 

trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng), hóa chất công nghiệp, phụ gia hóa học dùng cho nhiên 
liệu động cơ, hóa chất dùng để tẩy trắng dầu, mỡ, hóa chất công nghiệp, phụ gia hóa học 
dùng cho nhiên liệu động cơ, hóa chất dùng để tẩy trắng dầu, mỡ.  

 
Nhóm 37: Thi công, giám sát xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, 
đường dây cao thế, hạ thế; lắp đặt hệ thống điện; chuẩn bị mặt bằng xây dựng, cho thuê 
máy móc thiết bị xây dựng. 

 
Nhóm 42: Thiết kế công trình cầu, đường bộ, thủy lợi, cấp thoát nước, thiết kế kiến trúc 
công trình, thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế mạng lưới cung cấp điện, thí nghiệm 
chất lượng vật liệu xây dựng, khảo sát xây dựng. 

 
 

(210) 4-2011-11387 (220) 09.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.1.25; 26.1.1 
(731) Công ty cổ phần NEW STAR  

(VN) 
Số 4, phố Huế, phường Hàng Bài, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, nước xịt tóc: nước thơm xịt tóc.  
 

Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ: bàn ghế, giường tủ, giá kệ, gương.  
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Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày dép, phụ kiện thời trang, thắt lưng (trang phục), cavat.  
 

Nhóm 39: Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế và các dịch vụ phục vụ khách du lịch: cho 
thuê xe, vận chuyển hành khách, vận chuyển hàng hoá. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng khách sạn: dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ du lịch, nhà hàng ăn 
uống. 

 
 

(210) 4-2011-11388 (220) 09.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.3.1; A26.3.5 
(591) Đen, xám, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Đại Cát 

Thành  (VN) 
Số 4, phố Huế, phường Hàng Bài, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 25: Hàng dệt may, quần áo thời trang, giày dép, phụ kiện thời trang, thắt lưng 

(trang phục), găng tay (trang phục). 
 

Nhóm 29: Thực phẩm: bơ; sữa; mứt ướt; kem; đồ hộp: cá đóng hộp, thịt đóng hộp; hoa 
quả đóng hộp.  

 
Nhóm 30: Ca cao; cà phê; đường; gạo; bánh; kẹo.  

 
Nhóm 32: Nước khoáng, nước ép hoa quả, xiro.  

 
Nhóm 35: Đại lý kinh doanh xăng dầu; mua bán thực phẩm: bơ, sữa, mứt, kem, đồ hộp, 
hoa quả đóng hộp, ca cao, cà phê, đường, gạo, bánh, kẹo, nước khoáng, nước ép hoa quả, 
xiro, hàng dệt may, quần áo thời trang, giày dép, phụ kiện thời trang, vật liệu xây dựng.  

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản. 

 
Nhóm 37: Thi công công trình xây dựng, sửa chữa các công trình dân dụng, công nghiệp, 
giao thông, thủy lợi, lắp đặt hệ thống điện, nước, điều hòa không khí, chuẩn bị mặt bằng 
xây dựng, sửa chữa máy móc xây dựng. 

 
Nhóm 39: Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế và các dịch vụ phục vụ khách du lịch: cho 
thuê xe, vận chuyển hành khách, vận chuyển hàng hóa.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng khách sạn: dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ du lịch, nhà hàng ăn 
uống.  
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(210) 4-2011-11409 (220) 09.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.12; 26.2.7 
(731) NORDITALIA RICAMBI S.r.l.   (IT) 

Via Spaino, 2 22066 Mariano Comense 
(Como), Italy  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 28: Trò chơi bi-a và các bộ phận và phụ kiện của chúng, cụ thể là hộp đựng gậy bi-
a, túi đựng gậy bi-a, bóng dùng trong môn bi-a, cầu dùng trong môn bi-a, phấn dùng 
trong môn bi-a, gậy bi-a, giá để gậy bi-a, dụng cụ để chơi trò chơi bi-a, lưới dùng trong 
môn bi-a, bàn bi-a, tam giác giữ bóng dùng trong môn bi-a, dụng cụ ghi điểm chơi bi-a; 
trò chơi bóng đá bằng bàn.  

 
 

(210) 4-2011-11425 (220) 09.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1 
(731) Công ty TNHH thương mại 

KAWA Việt Nam   (VN) 
Nhà số 4, khu C2, tổ 48, phường Mai 
Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 

và Chất lượng (NATUSI) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện, động cơ (dùng cho máy móc); máy gia công cơ khí; máy xây 
dựng; máy nông nghiệp.  

 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị máy móc, phụ tùng phục vụ các ngành như: nông nghiệp, khai 
khoáng, xây dựng, điện và vật liệu điện, điện tư viễn thông; mua bán hàng thủ công mỹ 
nghệ, đồ dùng văn phòng, tranh ảnh và các tác phẩm nghệ thuật.  

 
 

(210) 4-2011-11509 (220) 09.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A25.3.3; 20.1.17 
(591) Ghi xám, da cam 
(731) Công ty cổ phần điện Toàn 

Cầu  (VN) 
293 Trường Chinh, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Tủ điện tổng; tủ điện phân phối; tủ điện điều khiển; hệ thống cáp điện; hộp 
chứa dây điện; khay chứa dây điện; công tắc điện; ổ cắm điện; vôn kế; ampe kế.  

 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị lẻ và thiết bị hoàn chỉnh của ngành điện dân dụng và điện 
công nghiệp như: tủ điện tổng, tủ điện phân phối, tủ điện điều khiển, hệ thống cáp, hộp 
chứa dây điện, khay chứa dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, vôn kế, am pe kế.  
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(210) 4-2011-11513 (220) 09.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(300) 40-2010-0063470 09.12.2010 KR 

(731) LG ELECTRONICS INC.   (KR) 
20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul 150-721 Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Tủ lạnh chạy điện; tủ lạnh chạy điện dùng cho món kim chi; lò vi sóng chạy 

điện dùng để nấu nướng và để hâm nóng nhanh thức ăn; tủ để ướp lạnh rượu chạy điện có 
thể điều chỉnh nhiệt độ dùng cho mục đích gia đình, lò nấu ăn chạy điện, máy ướp lạnh 
chạy điện, máy sấy khô quần áo chạy điện; bếp ga có lò nướng; lò vi sóng; bếp ga; bếp 
điện có lò nướng dùng cho gia đình; thiết bị lọc không khí, máy điều hoà không khí, thiết 
bị làm nóng không khí cụ thể là: thiết bị làm nóng không khí trong phòng; máy làm ẩm 
không khí; máy hút ẩm không khí chạy điện dùng cho mục đích gia đình; bếp ga dùng để 
nướng; thiết bị khử trùng bát đĩa dùng cho gia đình, thiết bị lọc nước dùng cho mục đích 
gia đình; thiết bị lọc nước chạy điện sử đụng cho gia đình; thiết bị ion hóa nước (thiết bị 
tinh lọc và làm sạch nước); thiết bị ion hoá nước dùng cho mục đích gia đình (thiết bị lọc 
và làm sạch nước); thiết bị lọc nước không chạy điện dùng cho mục đích gia đình; thiết bị 
lọc nước; thiết bị sưởi ấm chân chạy điện (không dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2011-11517 (220) 09.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) MAXIM'S CATERERS LIMITED  (HK) 
Room 3008, Gloucester Tower, The 
Landmark, Central, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 06: Thùng và đồ đựng (containers) bằng kim loại dùng để đóng hàng; nhôm lá; hộp 

(boxes) bằng kim loại thường; hộp làm bằng thép mỏng mạ kẽm dùng cho thực phẩm và 
đồ uống (tin can); thiếc lá; vật liệu xây dựng bằng kim loại; thùng (boxes) bằng kim loại 
thường không nằm trong các nhóm khác. 

 
Nhóm 16: Phong bì (văn phòng phẩm); mẫu đơn từ in sẵn; sổ tay hướng dẫn; tạp chí (xuất 
bản phẩm định kỳ); sách hướng dẫn; bản tin; sổ tay để ghi chép; sách mỏng không đóng 
gáy (pamphlets); giấy; giấy dưới dạng tờ (văn phòng phẩm); tem phiếu; dải ruy băng bằng 
giấy; ấn phẩm của ngành in được xuất bản định kỳ; ấn phẩm của ngành in; xuất bản phẩm 
của ngành in; bản cáo bạch (prospectuses); văn phòng phẩm; giấy để bọc hàng (wrapping 
paper); vật liệu để bao gói bằng tinh bột; màng mỏng bằng chất dẻo để bao gói; giấy để 
gói bọc (packing paper); tấm chất dẻo có các bóng khí để gói bọc; dụng cụ để viết 
(writing instruments); vật liệu để viết lên (writing materials); sách và vở để viết hoặc vẽ; 
tập giấy đính liền dùng để viết ghi chú (writing pads); giấy viết; các tông; đồ vật làm bằng 
các tông (cardboard articles) không thuộc các nhóm khác; ảnh chụp; vật liệu bằng chất 
dẻo dùng để bao gói không thuộc các nhóm khác, cụ thể là túi bằng chất dẻo để bao gói, 
tờ mỏng bằng chất dẻo để bao gói, nhãn dính bằng chất dẻo để bao gói, và màng mỏng 
bằng chất dẻo đã được định hình để bao gói (blister packs); tất cả thuộc nhóm này. 
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Nhóm 20: Thùng bằng chất dẻo để đóng hàng (packaging containers); hộp (boxes) bằng gỗ 
hay chất dẻo; tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ hay chất dẻo; biển hiệu bằng gỗ hay chất 
dẻo; thang (ladders) làm bằng gỗ hay chất dẻo; thùng (cases) bằng gỗ hay bằng chất dẻo.  

 
Nhóm 25: Quần áo; giầy; dép; đồ đi chân; mũ; đồ đội đầu.  

 
Nhóm 26: Dải ruy băng đàn hồi (elastic ribbon); dải ruy băng giải thưởng; dải ruy băng 
(đồ kim chỉ).  

 
Nhóm 28: Đồ chơi (toys); dụng cụ thể dục và thể thao không nằm trong các nhóm khác; 
đồ trang trí cây thông nô-en (không bao gồm đồ chiếu sáng và bánh kẹo). 

 
Nhóm 29: Thịt và thịt được bảo quản; cá (không còn sống); gia cầm và thú săn (không 
còn sống); chất chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả 
nấu đông; mứt ướt; trái cây nghiền (puree); mứt quả ướt; trứng; sữa và sản phẩm sữa; sữa 
bột (không dành cho trẻ sơ sinh); váng kem sữa (cream) (sản phẩm sữa); dầu và mở ăn; 
sữa chua; kem để phết bánh xăng-đuých được làm bằng sữa; quả hạch đã được chế biến; 
dưa góp; bào ngư, dưa chuột biển, tôm, trứng tôm, sò, vây cá mập và dạ dầy cá tất cả được 
bảo quản và phơi khô.  

 
Nhóm 30: Cà phê, cà phê nhân tạo, chất thay thế cà phê; chè (trà), chè (trà) lá và đồ uống 
trên cơ sở chè (trà); ca cao, bột ca cao và sản phẩm ca cao; hương vị dùng cho xúp (không 
phải là tinh dầu); bánh mỳ; bánh bích quy (biscuits); bánh ngọt; đồ ăn nhẹ (snack foods) 
có thành phần chủ yếu là bánh mỳ, bánh kẹo (confectionery), chế phẩm ngũ cốc (cereals), 
ngũ cốc hạt đã được chế biến (grains), món mì làm bằng bột lúa mì (pasta), cơm gạo hay 
rau; bánh quy (cookies); bánh quy giòn (crackers); bánh ngọt (cake) kiểu Trung Quốc và 
kiểu phương tây; bánh bao (dumplings) kiểu Trung Quốc; bánh kẹo có phủ mảnh vụn quả 
hạnh nhân; sôcôla; bánh mì dạng thanh và que; bánh kếp (pancakes); bánh kẹo và bánh 
nướng được làm lạnh và chuẩn bị sẵn để ăn tráng miệng; kem lạnh; bánh pútđinh; bánh 
nướng và bánh kẹo; mì ống (macaroni), mì sợi kiểu ý (spaghetti); mì sợi (noodles) và 
món mì làm bằng bột lúa mì (pasta); bột và chế phẩm ngũ cốc; mật ong; nước mật đường; 
men, bột nở; muối; đường; dấm; tương hạt cải; hạt tiêu và ớt [gia vị]; gia vị (spices); nước 
xốt cây cải ngựa [gia vị]; nước xốt [gia vị]; nước xốt xalát; xốt ma-don-ne (mayonnaise); 
nước xốt cà chua (ketchup); bột cà ri (gia vị); đá lạnh để ăn; gạo; bột sắn; bột cọ. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; các công việc văn 
phòng, quảng cáo thông qua việc gửi thư lệnh; tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp; thông 
tin thương mại; chỉ dẫn thương mại; điều tra kinh doanh thương mại; tư vấn quản lý và tổ 
chức kinh doanh; trợ giúp quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý kính doanh; tư vấn tổ chức 
kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; trợ giúp quản lý thương mại hoặc công nghiệp; giới 
thiệu sản phẩm; quảng cáo bằng thư gửi trực tiếp; phổ biến tài liệu quảng cáo; phân phát 
hàng mẫu; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ xuất nhập 
khẩu; nghiên cứu thị trường; nghiên cứu tiếp thị; tổ chức hội chợ cho mục đích thương 
mại hoặc quảng cáo; xúc tiến đẩy mạnh bán hàng cho người khác; cập nhật tài liệu quảng 
cáo; tập hợp và trưng bày (không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng các loại hàng 
hoá khác nhau, cụ thể là các loại hàng hóa sau đây để họ dễ xem và mua các hàng hoá 
này tại các cửa hàng bán lẻ: thịt và thịt được bảo quản, cá, gia cầm và thú săn, chất chiết 
ra từ thịt, rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt −ơt, 
trái cây nghiền, mứt quả ướt, trứng, sữa và sản phẩm sữa, sữa bột, váng kem sữa (cream), 
kem lạnh, dầu và mỡ ăn, sữa chua, xốt ma-don-ne (mayonnaise), kem để phết bánh xăng-
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đuých được làm trên cơ sở sữa, quả hạch, dưa góp, hải sản đã được bảo quản và phoi khô 
(không bao gồm cá), cà phê, cà phê nhân tạo, chất thay thế cà phê, chè (trà), chè (trà) lá 
và các sản phẩm chè (trà), ca cao, bột ca cao và sản phẩm ca cao, nước thịt hầm để làm 
xúp (soup stock), bánh mỳ, bánh bích quy (biscuits), bánh ngọt, đồ ăn nhẹ (snack foods), 
bánh quy (cookies), bánh quy giòn (crackers), bánh ngọt (cake) kiểu Trung Quốc và kiểu 
phương tây, bánh bao (dumplings) kiểu Trung Quốc, bánh bao và bánh kẹo có phũ mảnh 
vụn quả hạnh nhân, sôcôla, bánh mì dạng thanh và que, bánh kếp (pancakes), đồ ăn tráng 
miệng, bánh pút đinh, bánh nướng và bánh kẹo, mì ống (macaroni), mì sợi kiểu ý 
(spaghetti), sản phẩm mì sợi (noodles) và món mì làm bằng bột lúa mì (pasta), bột và chế 
phẩm làm từ ngũ cốc, mật ong, nước mật đường, men, bột nở, muối, đường, dấm, tương 
hạt cải, hạt tiêu và ớt, gia vị (spices), nước xốt cây cải ngựa [gia vị]; nước xốt [gia vị], 
nước xốt xalát, nước xốt cà chua (ketchup), bột cà ri (gia vị), đá lạnh, cơm gạo, bột sắn, 
bột cọ và thực phẩm tiêu dùng cho con người.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông bằng các thiết bị đầu cuối là máy vi tính; dịch vụ truyền thư 
tín và hình ảnh với sự hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ thư điện tử; dịch vụ kết nối viễn 
thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền tin và ảnh thông 
qua máy vi tính. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà 
hàng ăn uống, quán cà phê, nhà hàng ăn uống tự phục vụ (cafeterias), quán phục vụ đồ ăn 
nhẹ (snack bar), quán cà phê phục vụ đồ ăn nhẹ (coffee bar), nhà hàng phục vụ cà phê và 
đồ ăn nhẹ (coffee house), nhà hàng phục vụ đồ ăn uống mang theo người, và nhà hàng 
phục vụ đồ ăn nóng mang về; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống tại chỗ (catering) (do 
nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống tại chỗ (catering) theo hợp 
đồng (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chuẩn bị thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực 
hiện); dịch vụ chuẩn bị thức ăn và đồ uống để mang theo người (do nhà hàng thực hiện); 
tất cả các dịch vụ trên thuộc nhóm này. 

 
 

(210) 4-2011-11518 (220) 09.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) MAXIM'S CATERERS LIMITED  (HK) 
Room 3008, Gloucester Tower, The 
Landmark, Central, Hong Kong   

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 06: Thùng và đồ đựng (containers) bằng kim loại dùng để đóng hàng; nhôm lá; hộp 

(boxes) bằng kim loại thường; hộp làm bằng thép mỏng mạ kẽm dùng cho thực phẩm và 
đồ uống (tin can); thiếc lá; vật liệu xây dựng bằng kim loại; thùng (boxes) bằng kim loại 
thường không nằm trong các nhóm khác.  

 
Nhóm 16: Phong bì (văn phòng phẩm); mẫu đơn từ in sẵn; sổ tay hướng dẫn; tạp chí (xuất 
bản phẩm định kỳ); sách hướng dẫn; bản tin; sổ tay để ghi chép; sách mỏng không đóng 
gáy (pamphlets); giấy; giấy dưới dạng tờ (văn phòng phẩm); tem phiếu; dải ruy băng bằng 
giấy; ấn phẩm của ngành in được xuất bản định kỳ, ấn phẩm của ngành in; xuất bản phẩm 
của ngành in; bản cáo bạch (prospectuses); văn phòng phẩm; giấy để bọc hàng; vật liệu để 
bao gói bằng tinh bột; màng mỏng bằng chất dẻo để bao gói; giấy để gói bọc (packing 
paper); tấm chất dẻo có các bóng khí để gói bọc; dụng cụ để viết (writing instruments); 
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vật liệu để viết lên; sách và vở để viết hoặc vẽ; tập giấy dính liền dùng để viết ghi chú; 
giấy viết; các tông; đồ vật làm bằng các tông không thuộc các nhóm khác; ảnh chụp; vật 
liệu bằng chất dẻo dùng để bao gói không thuộc các nhóm khác, cụ thể là túi bằng chất 
dẻo để bao gói, tờ mỏng bằng chất dẻo để bao gói, nhãn dính bằng chất dẻo để bao gói, và 
màng mỏng bằng chất dẻo đã được định hình để bao gói; tất cả thuộc nhóm 16.  

 
Nhóm 20: Thùng bằng chất dẻo để đóng hàng; hộp (boxes) bằng gỗ hay chất dẻo; tác 
phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ hay chất dẻo; biển hiệu bằng gỗ hay chất dẻo; thang; làm 
bằng gỗ hay chất dẻo; thùng; bằng gỗ hay bằng chất dẻo.  

 
Nhóm 25: Quần áo; giầy; dép; đồ đi chân; mũ; đồ đội đầu.  

 
Nhóm 26: Dải ruy băng đàn hồi; dải ruy băng giải thưởng; dải ruy băng [đồ kim chỉ]. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi (toys); dụng cụ thể dục và thể thao không nằm trong các nhóm khác; 
đồ trang trí cây thông Nô-en [không bao gồm đồ chiếu sáng và bánh kẹo.  

 
Nhóm 29: Thịt và thịt được bảo quản; cá (không còn sống); gia cầm và thú săn (không 
còn sống); chất chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quá 
nấu đông; mứt ướt; trái cây nghiền; mứt quả ướt; trứng; sữa và sản phẩm sữa; sữa bột 
[không dành cho trẻ sơ sinh; váng kem sữa (cream) [sản phẩm sữa]; dầu và mỡ ăn; sữa 
chua; kem để phết bánh xăng-đuých được làm bằng sữa; quá hạch đã được chế biến; dưa 
góp; bào ngư, dưa chuột biển, tôm, trứng tôm, sò, vây cá mập và dạ dầy cá tất cả được bảo 
quản và phơi khô.  

 
Nhóm 30: Cà phê, cà phê nhân tạo, chất thay thế cà phê; chè (trà), chè (trà) lá và đồ uống 
trên cơ sở chè (trà); ca cao, bột ca cao và sản phẩm ca cao; hương vị dùng cho xúp không 
phải là tinh dầu; bánh mỳ; bánh bích quy (biscuits); bánh ngọt; đồ ăn nhẹ (snack foods) 
có thành phần chủ yếu là bánh mỳ, bánh kẹo (confectionery), chế phẩm ngũ cốc (cereals), 
ngũ cốc hạt đã được chế biến grains), món mì làm bằng bột lúa mì (pasta), cơm gạo hay 
rau; bánh quy (cookies); bánh quy giòn (crackers); bánh ngọt (cake) kiểu Trung Quốc và 
kiểu phương tây; bánh bao (dumplings) kiểu Trung Quốc, bánh kẹo có phủ mảnh vụn quả 
hạnh nhân; sôcôla; bánh mì dạng thanh và que, bánh kếp (paneakes); bánh kẹo và bánh 
nướng được làm lạnh và chuẩn bị sẵn để ăn tráng miệng; kem lạnh; bánh pútđinh; bánh 
nướng và bánh kẹo; mì ống (macaroni), mì sợi kiểu ý (spaghetti); mì sợi (noodles) và 
món mì làm bằng bột lúa mì (pasta); bột và chế phẩm ngũ cốc; mật ong; nước mật đường; 
men, bột nở; muối; đường; dấm; tương hạt cải; hạt tiêu và ớt gia vị; gia vị (spices); nước 
xốt cây cải ngựa gia vị; nước xốt [gia vị]; nước xốt xalát; xốt ma-don-ne (mayonnaise); 
nước xốt cà chua (ketchup); bột cà rí (gia vị); đá lạnh để ăn; gạo; bột sắn; bột cọ.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn 
phòng; quảng cáo thông qua việc gửi thư lệnh; tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp; thông 
tin thương mại; chỉ dẫn thương mại; điều tra kinh doanh thương mại; tư vấn quản lý và tổ 
chức kinh doanh; trợ giúp quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức 
kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; trợ giúp quản lý thương mại hoặc công nghiệp; giới 
thiệu sản phẩm; quảng cáo bằng thư gửi trực tiếp; phổ biến tài liệu quảng cáo; phân phát 
hàng mẫu; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ xuất nhập 
khẩu; nghiên cứu thị trường; nghiên cứu tiếp thị; tổ chức hội chợ cho mục đích thương 
mại hoặc quảng cáo; xúc tiến đẩy mạnh bán hàng cho người khác; cập nhật tài liệu quảng 
cáo; tập hợp và trưng bày (không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng các loại hàng 
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hoá khác nhau, cụ thể là các loại hàng hóa sau đây để họ dễ xem và mua các hàng hoá 
này tại các cửa hàng bán lẻ; thịt và thịt được bảo quản, cá, gia cầm và thú săn, chất chiết 
ra từ thịt, rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt ướt, 
trái cây nghiền, mứt quả ướt trứng, sữa và sản phẩm sữa, sữa bột, váng kem sữa (cream), 
kem lạnh, dầu và mỡ ăn, sữa chua, xốt ma-don-ne (mayonnaise), kem để phết bánh xăng-
đuých được làm trên cơ sở sữa, quả hạch, dưa góp, hải sản đã được bảo quản và phơì khô 
(không bao gồm cá), cà phê, cà phê nhân tạo, chất thay thế cà phê, chè (trà), chè (trà) lá 
và các sản phẩm chè (trà), ca cao, bột ca cao và sản phẩm ca cao, nước thịt hầm để làm 
xúp (soup stock), bánh mỳ, bánh bích quy (biscuits), bánh ngọt, đồ ăn nhẹ (snack foods), 
bánh quy (cookies), bánh quy giòn (crackers), bánh ngọt (cake) kiểu Trung Quốc và kiểu 
phương tây, bánh bao (dumplings) kiểu Trung Quốc, bánh bao và bánh kẹo có phủ mảnh 
vụn quả hạnh nhân, sôcôla, bánh mì dạng thanh và que, bánh kếp (pancakes), đồ ăn tráng 
miệng, bánh pútđinh, bánh nướng và bánh kẹo, mì ống (macaroni), mì sợi kiểu ý 
(spaghetti), sản phẩm mì sợi (noodles) và món mì làm bằng bột lúa mì (pasta), bột và chế 
phẩm làm từ ngũ cốc, mật ong, nước mật đường, men, bột nở, muối, đường, dấm, tương 
hạt cải, hạt tiêu và ớt, gia vị (spices), nước xốt cây cải ngựa [gia vị], nước xốt [gia vị]; 
nước xốt xalát, nước xốt cà chua (ketchup), bột cà ri (gia vị), đá lạnh, cơm gạo, bột sắn, 
bột cọ và thực phẩm tiêu dùng cho con người.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông bằng các thiết bị đầu cuối là máy vi tính; dịch vụ truyền thư 
tín và hình ảnh với sự hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ thư điện tử; dịch vụ kết nối viễn 
thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền tin và ảnh thông 
qua máy vi tính.  
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(511)   Nhóm 06: Thùng và đồ đựng bằng kim loại dùng để đóng hàng; nhôm lá; hộp (boxes) 

bằng kim loại thường; hộp làm bằng thép mỏng mạ kẽm dùng cho thực phẩm và đồ uống 
(tin can); thiếc lá; vật liệu xây dựng bằng kim loại; thùng (boxes) bằng kim loại thường 
không nằm trong các nhóm khác.  

 
Nhóm 16: Phong bì (văn phòng phẩm); mẫu đơn từ in sẵn; sổ tay hướng dẫn; tạp chí (xuất 
bản phẩm định kỳ); sách hướng dẫn; bản tin; sổ tay để ghi chép; sách mỏng không đóng 
gáy (pamphlets); giấy; giấy dưới dạng tờ (văn phòng phẩm); tem phiếu; dải ruy băng bằng 
giấy; ấn phẩm của ngành in được xuất bản định kỳ; ấn phẩm của ngành in; xuất bản phẩm 
của ngành in; bản cáo bạch (prospectuses); văn phòng phẩm; giấy để bọc hàng (wrapping 
paper); vật liệu để bao gói bằng tinh bột; màng mỏng bằng chất dẻo để bao gói; giấy để 
gói bọc (packing paper); tấm chất dẻo có các bóng khí để gói bọc; dụng cụ để viết 
(writing instruments); vật liệu để viết lên (writing materials); sách và vở để viết hoặc vẽ; 
tập giấy dính liền dùng để viết ghi chú (writing pads); giấy viết; các tông; đồ vật làm bằng 
các tông (cardboard articles) không thuộc các nhóm khác; ảnh chụp; vật liệu bằng chất 
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dẻo dùng để bao gói không thuộc các nhóm khác, cụ thể là túi bằng chất dẻo để bao gói, 
tờ mỏng bằng chất dẻo để bao gói, nhãn dính bằng chất dẻo để bao gói, và màng mỏng 
bằng chất dẻo đã được định hình để bao gói (blister packs); tất cả thuộc nhóm 16.  

 
Nhóm 20: Thùng bằng chất dẻo để đóng hàng (packaging containers); hộp (boxes) bằng 
gỗ hay chất dẻo; tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ hay chất dẻo; biển hiệu bằng gỗ hay 
chất dẻo; thang (ladders) làm bằng gỗ hay chất dẻo; thùng (cases) bằng gỗ hay bằng chất 
dẻo.  

 
Nhóm 25: Quần áo; giầy; dép; đồ đi chân; mũ; đồ đội đầu.  

 
Nhóm 26: Dải ruy băng đàn hồi (elastic ribbon); dải ruy băng giải thưởng; dải ruy băng 
[đồ kim chỉ].  

 
Nhóm 28: Đồ chơi (toys); dụng cụ thể dục và thể thao không nằm trong các nhóm khác; 
đồ trang trí cây thông Nô-en [không bao gồm đồ chiếu sáng và bánh kẹo.  

 
Nhóm 29: Thịt và thịt được bảo quản; cá (không còn sống); gia cầm và thú săn (không 
còn sống); chất chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quá 
nấu đông; mút ướt; trái cây nghiền (puree); mứt quả ướt; trứng; sữa và sản phẩm sữa; sữa 
bột [không dành cho trẻ sơ sinh]; váng kem sữa (cream) [sản phẩm sữa], dầu và mỡ ăn; 
sữa chua; kem để phết bánh xăng-đuých được làm bằng sữa; quả hạch đã được chế biến; 
dưa góp; bào ngư, dưa chuột biển, tôm, trứng tôm, sò, vây cá mập và dạ dầy cá tất cả được 
bảo quản và phơi khô.  

 
Nhóm 30: Cà phê, cà phê nhân tạo, chất thay thế cà phê; chè (trà), chè (trà) lá và đồ uống 
trên cơ sở chè (trà); ca cao, bột ca cao và sản phẩm ca cao; hương vị dùng cho xúp không 
phải là tinh dầu; bánh mỳ; bánh bích quy (biscuits); bánh ngọt; đồ ăn nhẹ (snack foods) 
có thành phần chủ yếu là bánh mỳ, bánh kẹo (confectionery), chế phẩm ngũ cốc (cereals), 
ngũ cốc hạt đã được chế biến (grains), món mì làm bằng bột lúa mì (pasta), cơm gạo hay 
rau; bánh quy (cookies); bánh quy giòn (crackers); bánh ngọt (cake) kiểu Trung Quốc và 
kiểu phương tây; bánh bao (dumplings) kiểu Trung Quốc; bánh kẹo có phủ mảnh vụn quả 
hạnh nhân; sôcôla; bánh mì dạng thanh và que; bánh kếp (pancakes); bánh kẹo và bánh 
nướng được làm lạnh và chuẩn bị sẵn để ăn tráng miệng; kem lạnh; bánh pútđinh; bánh 
nướng và bánh kẹo; mì ống (macaroni), mì sợi kiểu ý (spaghetti); mì sợi (noodles) và 
món mì làm bằng bột lúa mì (pasta); bột và chế phẩm ngũ cốc; mật ong; nước mật đường; 
men, bột nở; muối; đường; dấm; tương hạt cải; hạt tiêu và ớt [gia vị]; gia vị (spices); nước 
xốt cây cải ngựa [gia vị]; nước xốt [gia vị]; nước xốt xalát; xốt ma-don-ne (mayonnaise); 
nước xốt cà chua (ketchup); bột cà ri (gia vị); đá lạnh để ăn; gạo; bột sắn; bột cọ.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; các công việc văn 
phòng; quảng cáo thông qua việc gửi thư lệnh; tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp; thông 
tin thương mại; chỉ dẫn thương mại; điều tra kinh doanh thương mại; tư vấn quản lý và tổ 
chức kinh doanh; trợ giúp quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức 
kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; trợ giúp quản lý thương mại hoặc công nghiệp; giới 
thiệu sản phẩm; quảng cáo bằng thư gửi trực tiếp; phổ biến tài liệu quảng cáo; phân phát 
hàng mẫu; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ xuất nhập 
khẩu; nghiên cứu thị trường; nghiên cứu tiếp thị; tổ chức hội chợ cho mục đích thương 
mại hoặc quảng cáo; xúc tiến đẩy mạnh bán hàng cho người khác; cập nhật tài liệu quảng 
cáo; tập hợp và trưng bày (không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng các loại hàng 
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hoá khác nhau, cụ thể là các loại hàng hóa sau đây để họ dễ xem và mua các hàng hoá 
này tại các cửa hàng bán lẻ; thịt và thịt được bảo quản, cá, gia cầm và thú săn, chất chiết 
ra từ thịt, rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt ướt, 
trái cây nghiền, mứt quả ướt trứng, sữa và sản phẩm sữa, sữa bột, váng kem sữa (cream), 
kem lạnh, dầu và mỡ ăn, sữa chua, xốt ma-don-ne (mayonnaise), kem để phết bánh xăng-
đuých được làm trên cơ sở sữa, quả hạch, dưa góp, hải sản đã được bảo quản và phơì khô 
(không bao gồm cá), cà phê, cà phê nhân tạo, chất thay thế cà phê, chè (trà), chè (trà) lá 
và các sản phẩm chè (trà), ca cao, bột ca cao và sản phẩm ca cao, nước thịt hầm để làm 
xúp (soup stock), bánh mỳ, bánh bích quy (biscuits), bánh ngọt, đồ ăn nhẹ (snack foods), 
bánh quy (cookies), bánh quy giòn (crackers), bánh ngọt (cake) kiểu Trung Quốc và kiểu 
phương tây, bánh bao (dumplings) kiểu Trung Quốc, bánh bao và bánh kẹo có phủ mảnh 
vụn quả hạnh nhân, sôcôla, bánh mì dạng thanh và que, bánh kếp (pancakes), đồ ăn tráng 
miệng, bánh pútđinh, bánh nướng và bánh kẹo, mì ống (macaroni), mì sợi kiểu ý 
(spaghetti), sản phẩm mì sợi (noodles) và món mì làm bằng bột lúa mì (pasta), bột và chế 
phẩm làm từ ngũ cốc, mật ong, nước mật đường, men, bột nở, muối, đường, dấm, tương 
hạt cải, hạt tiêu và ớt, gia vị (spices), nước xốt cây cải ngựa [gia vị], nước xốt [gia vị]; 
nước xốt xalát, nước xốt cà chua (ketchup), bột cà ri (gia vị), đá lạnh, cơm gạo, bột sắn, 
bột cọ và thực phẩm tiêu dùng cho con người. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông bằng các thiết bị đầu cuối là máy vi tính; dịch vụ truyền thư 
tín và hình ảnh với sự hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ thư điện tử; dịch vụ kết nối viễn 
thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền tin và ảnh thông 
qua máy vi tính.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà 
hàng ăn uống, quán cà phê, nhà hàng ăn uống tự phục vụ (cafeterias), quán phục vụ đồ ăn 
nhẹ (snack bar), quán cà phê phục vụ đồ ăn nhẹ (coffee bar), nhà hàng phục vụ cà phê và 
đồ ăn nhẹ (coffee house), nhà hàng phục vụ đồ ăn uống mang theo người, và nhà hàng 
phục vụ đồ ăn nóng mang về; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống tại chỗ (catering) (do 
nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống tại chỗ (catering) theo hợp 
đồng (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chuẩn bị thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực 
hiện); dịch vụ chuẩn bị thức ăn và đồ uống để mang theo người (do nhà hàng thực hiện); 
tất cả các dịch vụ trên thuộc nhóm này. 

 
 

(210) 4-2011-11531 (220) 10.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1; 1.15.23 
(591) Xanh biển, trắng, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Toàn Thắng  (VN) 
Lô 2, khu công nghiệp Bình Xuyên, thị 
trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, 
tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 11: Bình nóng lạnh; tấm thu nhiệt; sản phẩm lấy năng lượng từ gió để tích ắc quy; 

bóng đèn tiết kiệm điện năng; bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi nóng); máy nước nóng sử 
dụng năng lượng mặt trời. 
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(210) 4-2011-11532 (220) 10.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1; 26.3.1; 24.15.21; 1.15.23 
(591) Da cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Toàn Thắng   (VN) 
Lô 2, khu công nghiệp Bình Xuyên, thị 
trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, 
tỉnh Vĩnh Phúc   

 
(511)   Nhóm 11: Bình nóng lạnh; tấm thu nhiệt; sản phẩm lấy năng lượng từ gió để tích ắc quy; 

bóng đèn tiết kiệm điện năng; bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi nóng); máy nước nóng sử 
dụng năng lượng mặt trời. 

 
 

(210) 4-2011-11533 (220) 10.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.2; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Toàn Thắng   (VN) 
Lô 2, khu công nghiệp Bình Xuyên, thị 
trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, 
tỉnh Vĩnh Phúc    

 
(511)   Nhóm 11: Bình nóng lạnh; tấm thu nhiệt; sản phẩm lấy năng lượng từ gió để tích ắc quy; 

bóng đèn tiết kiệm điện năng; bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi nóng); máy nước nóng sử 
dụng năng lượng mặt trời. 

 

(210) 4-2011-11534 (220) 10.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1; 1.15.23 
(591) Hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Toàn Thắng   (VN) 
Lô 2, khu công nghiệp Bình Xuyên, thị 
trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, 
tỉnh Vĩnh Phúc    

 
(511)   Nhóm 11: Bình nóng lạnh; tấm thu nhiệt; sản phẩm lấy năng lượng từ gió để tích ắc quy; 

bóng đèn tiết kiệm điện năng; bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi nóng); máy nước nóng sử 
dụng năng lượng mặt trời. 
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(210) 4-2011-11535 (220) 10.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.1; 24.15.21; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Đỏ bã trầu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Toàn Thắng   (VN) 
Lô 2, khu công nghiệp Bình Xuyên, thị 
trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, 
tỉnh Vĩnh Phúc    

 
(511)   Nhóm 11: Bình nóng lạnh; tấm thu nhiệt; sản phẩm lấy năng lượng từ gió để tích ắc quy; 

bóng đèn tiết kiệm điện năng; bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi nóng); máy nước nóng sử 
dụng năng lượng mặt trời. 

 
 

(210) 4-2011-11568 (220) 10.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.5.20; 5.5.16 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm Tâm 
Hợp Thành   (VN) 
6/7A Phạm Văn Sáng, ấp 2, xã Xuân 
Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc; bột dinh dưỡng (thực phẩm); súp mì ăn liền (thực phẩm); gia vị. 
 
 

(210) 4-2011-11597 (220) 10.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1 
(731) GRG BANKING EQUIPMENT CO., 

LTD.   (CN) 
9 Kelin Road, Science City, Luogang 
District, Guangzhou, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy rút tiền tự động; máy tự động tính giá trị gia tăng; hệ thống tra cứu tự 

động; máy đếm tiền; máy bán hàng tự động; máy phát vé; máy phát hiện tiền xu giả; thiết 
bị ngoại vi máy tính; chương trình máy tính (phần mềm có thể tải xuống được); phần 
mềm máy tính (đã được ghi vào phương tiện lưu trữ (tất cả các máy móc và thiết bị trên 
đều chạy bằng điện). 
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(210) 4-2011-11603 (220) 15.07.2009 
(641) 4-2009-14423 (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.1; 26.13.25; 26.4.1 
(731) Công ty tư vấn xây dựng 

Trường Sơn  (VN) 
Số 101 đường Hữu Nghị, thành phố 
Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn kiến trúc; dịch vụ tư vấn thiết kế; dịch vụ tư vấn thiết kế đồ họa; 

dịch vụ thiết lập bản vẽ xây dựng; dịch vụ thăm dò địa chất; dịch vụ lập kế hoạch đô thị 
hóa. 

 
 

(210) 4-2011-11604 (220) 10.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.4.1 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) Công ty TNHH âm nhạc và 

truyền thông Điểm Sáng   (VN)
Số 2 đường Đông An, phường Thành Tô, 
quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, tiếp thị, nghiên cứu thị trường; dịch vụ tổ chức giới thiệu và 

xúc tiến thương mại; dịch vụ tổ chức hội chợ và triển lãm thương mại; dịch vụ thông tin 
về thương mại; dịch vụ xuất nhập khẩu. 

 
Nhóm 41: Tổ chức trình diễn nghệ thuật và giải trí.  

 
 

(210) 4-2011-11623 (220) 10.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Trang Ly   (VN) 
Số nhà 5-G19, tập thể Thành Công, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dùng 

cho trẻ sơ sinh; sữa dùng cho trẻ sơ sinh; thực phẩm dùng cho bà mẹ đang cho con bú (tác 
dụng lợi sữa và dùng cho mục đích y tế); cao dán dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-11624 (220) 10.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Trang Ly    (VN) 
Số nhà 5-G19, tập thể Thành Công, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dùng 

cho trẻ sơ sinh; sữa dùng cho trẻ sơ sinh; thực phẩm dùng cho bà mẹ đang cho con bú (tác 
dụng lợi sữa và dùng cho mục đích y tế); cao dán dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-11635 (220) 10.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và phát triển 
nông nghiệp ADI   (VN) 
Số 2, ngõ 192, phố Đại Từ, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho 

cây; thuốc diệt trừ nấm; thuốc diệt động vật có hại.  
 
 

(210) 4-2011-11684 (220) 13.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1; A26.11.12; A26.11.11; 7.11.10 
(591) Xanh dương, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư, 
thương mại và xây dựng 559  
(VN) 
Số 115, E4, phường Phương Mai, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa các loại nhà; sửa chữa công trình dân dụng, công nghiệp; 

sửa chữa công trình giao thông, cảng sông, cảng biển; sửa chữa công trình đường sắt, 
đường bộ; lắp đặt hệ thống điện dân dụng, hệ thống nước, điện lạnh, công nghiệp; các 
dịch vụ liên quan đến việc xây dựng nhà cửa, đường xá, cầu cống, đập hay các tuyến 
truyền tải, các dịch vụ về công việc chuyên môn hóa trong lĩnh vực xây dựng như công 
việc của thợ sơn, thợ đặt đường ống, thợ đặt đường ống, thợ đặt hệ thống sưởi hoặc thợ lợp 
nhà; các dịch vụ phụ trợ các dịch vụ xây dựng như kiểm tra dự án xây dựng; các dịch vụ 
gồm thuê công cụ hoặc vật liệu xây dựng. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
859 

(210) 4-2011-11685 (220) 13.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A1.1.10; A1.11.8; 26.1.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giám định 
Eurocontrol  (VN) 
Lầu 5A, 20/1 Nguyễn Trường Té, phường 
12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ giám định hàng hải. 
 
 

(210) 4-2011-11710 (220) 13.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Minh Ngoại Phú Gia    (VN) 
Số 63, phố Khương Thượng, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-11711 (220) 13.06.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 1.7.6; 26.1.1; 2.7.9; 2.5.2; 3.2.9; 1.15.1 
(591) Vàng nhũ, vàng nhạt, đỏ, xanh dương, 

xanh nhạt, hồng, vàng, tím, nâu, trắng 
(731) Công ty cổ phần G & P – LAND (VN)

Số 22, ngõ 134, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-11712 (220) 13.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.7.6; 2.7.9; 26.1.1; 1.15.1; 3.2.9; 2.5.2; 
26.1.6 

(591) Vàng nhũ, vàng nhạt, đỏ, xanh dương, 
xanh nhạt, hồng, vàng, tím, nâu, trắng 

(731) Công ty cổ phần G & P - LAND (VN)
Số 22, ngõ 134, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa như: sữa bột, sữa đậu nành, pho mát; dầu ăn 
thực vật.  

 
 

(210) 4-2011-11713 (220) 13.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.7.6; 2.7.9; 26.1.1; 1.15.1; 2.5.2; 3.2.9; 
26.1.6 

(591) Vàng nhũ, vàng nhạt, đỏ, xanh dương, 
xanh nhạt, hồng, vàng, tím, nâu, trắng 

(731) Công ty cổ phần G & P - LAND  
(VN) 
Số 22, ngõ 134, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử 
thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, thực 
phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, 
cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2011-11714 (220) 13.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 25.5.2 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Nhất Phát   (VN) 
A72 Nam Thông 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo: gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  
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(210) 4-2011-11715 (220) 13.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.2; 2.5.1 
(591) Đỏ, da cam, vàng, tím, hồng, xanh nhạt, 

đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Nhất Phát   (VN) 
A72 Nam Thông 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-11716 (220) 13.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Minh   (VN) 
Số 35, ngõ 254, phố Minh Khai, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-11717 (220) 13.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Minh   (VN) 
Số 35, ngõ 254, phố Minh Khai, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-11718 (220) 13.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Minh    (VN) 
Số 35, ngõ 254, phố Minh Khai, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-11719 (220) 13.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Minh    (VN) 
Số 35, ngõ 254, phố Minh Khai, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-11731 (220) 13.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Nhựa Nhật Nhựt Tân  
(VN) 
931/4 hương lộ 2, KP 8, phường Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ chơi trẻ em, mua bán nước hoa, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, 

mua bán nguyên liệu và chế phẩm thực phẩm chức năng, mua bán nguyên liệu và chế 
phẩm thức ăn gia súc, gia cầm. 

 
 

(210) 4-2011-11733 (220) 13.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; 26.3.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần vật tư Phú 

Quý  (VN) 
Số 1/88 Nguyễn Đức Cảnh, phường An 
Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị nâng hạ như: xe nâng, palăng xích, kích, dây cẩu, bánh xe xe 

nâng, dây cáp thép và phụ kiện, dây nilong, xích thép, vải ráp (giấy nhám); mua bán thiết 
bị an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy như: bình chữa cháy, dây an toàn, máy 
khoan đục.  
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(210) 4-2011-11734 (220) 13.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) HANSEN BEVERAGE COMPANY  
(US) 
550 Monica Circle, Suite 201, Corona, 
California 92880 USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng dạng lỏng (dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 30: Trà pha sẵn, trà ướp lạnh pha sẵn và đồ uống chủ yếu chứa trà pha sẵn; trà tẩm 
hương thơm pha sẵn, trà tẩm hương thơm ướp lạnh pha sẵn và đồ uống chủ yếu chứa trà 
tẩm hương thơm pha sẵn.  

 
Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn, cụ thể là nước uống tăng lực và nước uống tăng lực 
hương vị trà, nước uống tăng lực mùi hoa quả, đồ uống dùng cho các vận động viên thể 
thao, và nước hoa quả, tất cả được bổ sung vitamin, khoáng chất, chất dinh dưỡng, a-xít 
amin và/hoặc thảo mộc (tất cả không dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2011-11735 (220) 13.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) DAEYOUN GEOTECH CO., LTD.  
(KR) 
Metrotheoville 1311, 52-1, Singong duk 
- dong Mapo - gu, Seoul Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Vải địa kỹ thuật (vải dệt) dùng cho mục đích xây dựng. 

 
 

(210) 4-2011-11736 (220) 13.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.1; A18.1.9; 18.1.23 
(591) Xanh lá cây, ghi, đen 
(731) Công ty cổ phần ô tô Sóc Sơn 

Hà Nội   (VN) 
Số 90, khu đường 2, xã Phủ Lỗ, huyện 
Sóc Sơn, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mu bán ôtô, phụ tùng ô tô, phụ kiện ô tô, đồ trang trí nội thất của xe ô tô, đồ 

trang trí ngoại thất của xe ô tô, xuất nhập khẩu ô tô, phụ tùng của ô tô, phụ kiện ô tô, đồ 
trang trí nội thất của xe ô tô, đồ trang trí ngoại thất của xe ô tô; đại lý ô tô, phụ tùng của « 
tô, phụ kiện ô tô, đồ trang trí nội thất của xe ô tô, đồ trang trí ngoại thất của xe ô tô; 
quảng cáo ô tô, phụ tùng của ô tô, phụ kiện ô tô, đồ trang trí nội thất của xe ô tô, đồ trang 
trí ngoại thất của xe ô tô.  
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Nhóm 37: Dịch vụ rửa xe ô tô; dịch vụ bảo quản xe cộ; dịch vụ bảo dưỡng xe cộ; dịch 
vụ sửa chữa xe cộ; trạm phục vụ xe cộ (nạp nhiên liệu và bảo dưỡng); dịch vụ đánh bóng 
xe cộ.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ môi giới vận tải; dịch vụ bãi đỗ xe; dịch vụ cho thuê xe; dịch vụ vận 
tải; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ cho thuê kho hàng.  

 
 

(210) 4-2011-11737 (220) 13.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.9.1 
(731) TAN CHONG APPARELS 

MANUFACTURER SDN BHD   (MY) 
No: 62-68, Jalan Ipoh, 51200 Kuala 
Lumpur, Malaysia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo mặc bên trong cho phụ nữ; quần áo lót; bộ đồ lót áo liền quần (quần 

áo lót); váy mỏng (quần áo lót); quần áo thuộc nhóm này; đồ đi chân thuộc nhóm này; mũ 
đội đầu thuộc nhóm này.  

 
 

(210) 4-2011-11738 (220) 13.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GLOMED   (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, huyện Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-11739 (220) 13.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, huyện Thuận An, tỉnh Bình 
Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-11750 (220) 13.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.5.1; 26.1.1; A5.3.13; A5.3.15; 4.5.2; 
4.5.3 

(591) Trắng, đỏ, xanh, xanh da trời, xanh lá cây
(731) Công ty Cổ phần xuất nhập 

khẩu Thọ Khang   (VN) 
Số 10, tổ 22B, phường Phương Liên, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho 
cây; thuốc diệt trừ nấm; thuốc diệt động vật có hại.  

 

Nhóm 35: Mua bán thuốc bảo vệ thực vật cụ thể: mua bán thuốc trừ sâu; mua bán thuốc 
diệt cỏ dại; mua bán thuốc trừ bệnh cho cây; mua bán thuốc diệt trừ nấm; mua bán thuốc 
diệt động vật có hại.  

 
 

(210) 4-2011-11751 (220) 13.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) DISNEY ENTERPRISES, INC., A 
Delaware Corporation  (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, USA. 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ kiện từ 
tính, đĩa ghi; máy tính, thiết bị xử lý các dữ kiện; máy ghi âm cát xét; đài cát xét; băng cát 
xét; đĩa ghi âm; máy ghi âm; máy thu âm và ghi hình; loa; ống nhôm (quang học); máy 
tính cầm tay; máy quay viđiô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; máy chụp ảnh; ổ 
CD-ROMs; ổ đĩa CD-ROM (là một bộ phân của máy vi tính); ổ ghi CD-ROMs (là một bộ 
phận của máy vi tính); điện thoại cầm tay phụ tùng của điện thoại cầm tay cụ thể là bộ 
nạp pin; hộp điện thoại cầm tay; thiết bị ghi âm nhạc có chứa vi mạch điện tử; tấm màn 
hình của điện thoại cầm tay; đầu đĩa com-pắc; đầu ghi đĩa com-pắc; đĩa com-pắc; chương 
trình trò chơi trên máy vi tính; đầu máy và đĩa dùng cho tro chơi điện tử trên máy vi tính; 
máy vi tính; phần cứng máy vi tính; bàn phím máy vi tính, màn hình máy vi tính; chuột 
máy vi tính; ổ đĩa máy vi tính; phần mềm máy vi tính; điện thoại kéo dài; nam châm dùng 
cho mục đích trang trí; máy ảnh kỹ thuật số; đầu đĩa và máy ghi âm kỹ thuật số; đĩa 
DVD; máy chạy đĩa DVD; máy ghi đĩa DVDs; đĩa kỹ thuật số đa chức năng; đĩa viđiô kỹ 
thuật số; máy điện tử ghi dữ liệu cá nhân; hộp đựng kính mắt; kính mắt; thước kẻ có chia 
khoảng cách (dụng cụ đo lường); tai nghe; máy hát karaoke; ống nói (micrô); đầu đĩa 
MP3; bộ điều biến (là một bộ phận của máy vi tính); miếng đệm lót chuột máy vi tính; 
phim điện ảnh; thiết bị ghi âm nhạc; máy nhắn tin; máy thu phát âm thanh nổi (stereo) cá 
nhân; máy trợ giúp cá nhân dùng kỹ thuật số (máy tính cầm tay); máy in dùng với máy vi 
tính; máy thu thanh; kính râm; điện thoại; ti vi; máy quay phim; máy ghi hình viđiô, đầu 
máy viđiô; đầu máy dùng cho trò chơi điện tử bằng viđiô; đĩa dùng cho trò chơi điện tử 
bằng viđiô; băng từ viđiô; máy điện thoại truyền hình; thiết bị ghi hình; điện đài xách tay; 
miếng đệm cổ tay và cánh tay hỗ trợ khi sử dụng máy vi tính.  
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(210) 4-2011-11753 (220) 13.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
trang trí nội thất Quang Huy  
(VN) 
22 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại; mái tôn, vật liệu xây dựng bằng kim loại. 
 

Nhóm 19: Cửa nhựa; cửa gỗ; vật liệu xây dựng phi kim loại. 
 

Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất: giường, tủ, kệ, bàn, ghế; đồ mỹ nghệ bằng gỗ (dùng trang trí).  
 
 

(210) 4-2011-11754 (220) 13.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) ASUSTECK COMPUTER 
INCORPORATION   (TW) 
4F, No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, 
Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động, giá đỡ điện thoại di động, điện thoại Internet, thiết bị thu vệ 
tinh, máy tính dẫn đường cho ôtô, thiết bị dẫn đường vệ tinh; tất cả các sản phẩm này đều 
thuộc nhóm 09.  

 
 

(210) 4-2011-11755 (220) 13.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Gia Bửu  (VN) 
127/7 Bình Lợi, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 

(511)   Nhóm 01: Keo dán tổng hợp dùng trong công nghiệp; chất dính để dán quảng cáo; chất 
dính dùng cho giấy dán tường; chất dính dùng để dán đá trên tường; chất dính và chất bịt 
kín để vá các bộ phận của ôtô; chất dính dùng cho xây dựng.  

 

Nhóm 04: Dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; dầu chống ăn mòn; dầu và chất lỏng bôi 
trơn; dầu và chất lỏng truyền nhiệt; dầu và chất lỏng thủy lực. 

 

Nhóm 12: Vòng đệm có rãnh dùng cho xe cộ; còi (kèn) xe cộ; lá côn (đĩa ly hợp) dùng 
cho xe cộ; cần gạt nước mưa và lưỡi gạt dùng cho xe cộ; miếng đệm giữa hai chi tiết máy 
cho chắc và kín dùng cho phụ tùng xe máy và ô tô, khớp nối hình chữ thập dùng cho ô tô 
và xe máy.  
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(210) 4-2011-11756 (220) 13.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Cơ sở Bạch Ngọc  (VN) 
958/ 43C Lò Gốm, phường 8, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 16: Bút bi; bút máy; bút gel; bút dạ dùng để viết; bút lông dầu; bút lông để viết 

bảng.  
 
 

(210) 4-2011-11758 (220) 14.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.5.21; 5.5.19; 25.1.25 
(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Trần Văn Hanh  (VN) 
Tổ 2, ấp An Hoà, xã Thanh An, huyện 
Bình Long, tỉnh Bình Phước 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hoa tươi.  

 
 

(210) 4-2011-11759 (220) 14.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
HDB Việt Nam   (VN) 
101 đường Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Bất động sản: đầu tư kinh doanh bất động sản và phát triển nhà. 
 

Nhóm 37: Xây dựng: xây dựng các công trình dân dụng, công nông lâm nghiệp, giao 
thông thủy lợi, kiểm định chất lượng công trình xây dựng; sửa chữa: sửa chữa máy móc 
thiết bị ngành hàng không, hàng hải, xây dựng, giao thông, y tế, điện; lắp đặt: lắp đặt thiết 
bị điện, ngành hàng không, hàng hải, xây dựng, giao thông y tế. 

 
Nhóm 39: Vận tải: dịch vụ vận tải, giao nhận hàng hóa; du lịch: dịch vụ du lịch lữ hành 
nội địa và quốc tế. 

 
Nhóm 41: Giáo dục: giáo dục văn hóa nghệ thuật, thể thao; tổ chức các hoạt động thể thao 
và văn hoá. 
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(210) 4-2011-11767 (220) 14.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1; 3.7.19 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
truyền thống Hapro   (VN) 
Khu CN thực phẩm Hapro Lệ Chi, Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến có nguồn gốc từ động vật, thực vật, các sản phẩm như: 

nước mắm, thịt hộp, cá hộp, giò chả, thịt nguội; các loại hải sản đông lạnh và các loại rau 
củ quả đóng hộp như: hành, dưa chuột bao tử, sung quả, cà pháo muối, măng dầm ớt, ớt 
quả, sữa và các sản phẩm sữa; măng khô; mộc nhĩ. 

 
Nhóm 30: miến khô, bánh đa nem, chè khô, đồ uống làm từ trà, cà phê, ca cao. 

 
Nhóm 32: đồ uống không chứa cồn: bia, nước có gaz, nước khoáng. 

 
 

(210) 4-2011-11770 (220) 14.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Việt Long     (VN) 
Tầng 4, tòa nhà Vinaconex, số 8 Quang 
Trung, phường Quang Trung, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội    

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; phân bón; keo dán dùng trong công nghiệp; 

chế phẩm hóa học dùng để bảo quản thực phẩm; hoá chất chống làm mờ kính; bột giấy.   
 

Nhóm 02: Sơn (không bao gồm sơn cách điện, cách nhiệt); thuốc màu; mực in; chế phẩm 
chống ăn mòn kim loại; nhựa tự nhiên (ở trạng thái thô).  

 
Nhóm 04: Dầu dùng trong công nghiệp; mỡ dùng trong công nghiệp; xăng; chất đốt 
(nhiên liệu); chất phụ gia cho nhiện liệu của động cơ (không phải là hóa chất); dầu nhờn.   

 
Nhóm 05: Chất để diệt trừ sâu hại; chất để diệt cây có hại (chất diệt cỏ); dược phẩm; thực 
phẩm chức năng dùng cho ngành y; trà dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 06: Sắt (kim loại thường); thép (kim loại thường); vật liệu xây dựng bằng kim loại; 
két an toàn; khoá bằng kim loại dùng cho xe cộ; khuôn để đúc bằng kim loại.  

 
Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay (thao tác thủ công); dao cạo râu (không dùng điện); dao dùng 
trong bộ đồ ăn (không phải là kim loại quý); kéo cắt cỏ (dụng cụ cầm tay); đá mài (dụng 
cụ cầm tay); dụng cụ đào xới (dụng cụ cầm tay).  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; găng tay dùng trong ngành y; dao phẫu thuật; đệm 
không khí dùng cho ngành y; quần áo dùng riêng trong phòng mổ.  
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Nhóm 13: Súng thể thao; đạn chì (dùng cho súng đi săn); chất nổ; dây dẫn chất nổ; pháo 
hoa; bình xịt hơi cay.  

 
Nhóm 14: Đồ nữ trang (làm bằng kim loại quý); đồng hồ; kim loạí quý; đồng hồ bấm giờ; 
đá quý.  

 
Nhóm 15: Nhạc cụ, nhạc cụ điện tử; giá đỡ dùng cho nhạc cụ   

 
Nhóm 18: Túi du lịch; va li du lịch; ô che nắng mưa; da (thô hoặc bán thành phẩm); giả 
da; da động vật.  

 
Nhóm 22: Dây thừng chão dùng để đóng gói hàng; vải nhựa (vải bạt); cái võng; lều (dùng 
để cắm trại); lưới đánh cá; buồm.  

 
Nhóm 23: Các loại sợi dùng để dệt như: len đã xe; sợi đã xe; chỉ để khâu; chỉ thêu; tơ đã 
xe; sợi cao su dùng cho ngành dệt.  

 
Nhóm 24: Chăn [dùng trong phòng ngủ]; áo gối; khăn phủ gối ngủ; ga (khăn trải giường); 
màn chống muỗi [dùng trong phòng ngủ].  

 
Nhóm 26: Hoa giả; đồ dùng để thêu (thuộc nhóm này); khuy áo; ruy băng; khóa kéo; đồ 
trang trí cho tóc.  

 
Nhóm 27: Giấy dán tường (trừ loại làm bằng hàng dệt); tấm thảm phủ sàn; tấm trường 
treo tường không làm bằng sợi dệt; thảm dùng cho ô tô; vải sơn lát sàn nhà; chiếu sậy.  

 
Nhóm 28: Dụng cụ thể thao (thuộc nhóm này); đồ chơi; đồ để trang trí cho cây noel 
(không bao gồm đồ để chiếu sáng và bánh kẹo); dụng cụ để đi câu; lưới dùng cho thể thao.  

 
Nhóm 32: Bia; nước uống tinh khiết đóng chai, đóng bình; nước có gaz; đồ uống ép từ hoa 
quả không có cồn; xi rô dùng cho đồ uống; nước sôđa.  

 
Nhóm 34: Thuốc lá sợi; diêm (vật dụng dùng cho người hút thuốc lá); tẩu thuốc lá; thuốc 
lá điếu; đầu lọc thuốc lá; hộp đựng thuốc lá.  

 
Nhóm 35: Mua bán mi ca, thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh, đồ gốm, đồ sành, đồ sứ, gỗ, 
máy móc và thiết bị dùng trong xây dựng, máy móc, thiết bị và máy công cụ, động cơ 
đường thủy, thiết bị chiếu sáng, thiết bị nấu nướng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị thông 
gió, thiết bị phân phối nước, thiết bị thoát nước, thiết bị vệ sinh, vòi nước, thiết bị dùng 
cho dập lửa, thiết bị, phụ tùng và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, quang 
học, cân, máy bán hàng tự động, và cơ cấu dùng cho thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu 
hay thẻ, lương thực; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ phát hành sách báo, tạp chí phục vụ 
quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn phòng.  

 
Nhóm 36: Hãng bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ cho thuê nhà, văn 
phòng; dịch vụ môi giới tài chính; dịch vụ thuê mua tài chính; dịch vụ tư vấn bảo hiểm.  

 
Nhóm 38: Hãng thông tấn; dịch vụ liên lạc bằng điện thoại; dịch vụ liên lạc bằng máy vi 
tính; dịch vụ thư điện tử; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; thông tin về lĩnh vực viễn thông.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ xử lý rác thải; dịch vụ gia công kim loại; dịch vụ chế biến dầu mỏ; 
dịch vụ tráng rửa phim; dịch vụ sản xuất năng lượng.   
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Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo; dịch vụ khu vui 
chơi giải tri; dịch vụ dịch thuật; xuất bản sách; dịch vụ quay băng video.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch 
vụ trợ giúp y tế; dịch vụ trợ giúp thú y.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ; dịch vụ cưới hỏi; dịch vụ cho thuê quần áo dạ hội, áo cưới.  

 
 

(210) 4-2011-11771 (220) 14.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Việt Long     (VN) 
Tầng 4, tòa nhà Vinaconex, số 8 Quang 
Trung, phường Quang Trung, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội    

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; phân bón; keo dán dùng trong công nghiệp; 

chế phẩm hóa học dùng để bảo quản thực phẩm; hoá chất chống làm mờ kính; bột giấy.   
 

Nhóm 02: Sơn (không bao gồm sơn cách điện, cách nhiệt); thuốc màu; mực in; chế phẩm 
chống ăn mòn kim loại; nhựa tự nhiên (ở trạng thái thô).  

 
Nhóm 04: Dầu dùng trong công nghiệp; mỡ dùng trong công nghiệp; xăng; chất đốt 
(nhiên liệu); chất phụ gia cho nhiện liệu của động cơ (không phải là hóa chất); dầu nhờn.   

 
Nhóm 05: Chất để diệt trừ sâu hại; chất để diệt cây có hại (chất diệt cỏ); dược phẩm; thực 
phẩm chức năng dùng cho ngành y; trà dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 06: Sắt (kim loại thường); thép (kim loại thường); vật liệu xây dựng bằng kim loại; 
két an toàn; khoá bằng kim loại dùng cho xe cộ; khuôn để đúc bằng kim loại.  

 
Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay (thao tác thủ công); dao cạo râu (không dùng điện); dao dùng 
trong bộ đồ ăn (không phải là kim loại quý); kéo cắt cỏ (dụng cụ cầm tay); đá mài (dụng 
cụ cầm tay); dụng cụ đào xới (dụng cụ cầm tay).  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; găng tay dùng trong ngành y; dao phẫu thuật; đệm 
không khí dùng cho ngành y; quần áo dùng riêng trong phòng mổ.  

 
Nhóm 13: Súng thể thao; đạn chì (dùng cho súng đi săn); chất nổ; dây dẫn chất nổ; pháo 
hoa; bình xịt hơi cay.  

 
Nhóm 14: Đồ nữ trang (làm bằng kim loại quý); đồng hồ; kim loạí quý; đồng hồ bấm giờ; 
đá quý.  

 
Nhóm 15: Nhạc cụ, nhạc cụ điện tử; giá đỡ dùng cho nhạc cụ   

 
Nhóm 18: Túi du lịch; va li du lịch; ô che nắng mưa; da (thô hoặc bán thành phẩm); giả 
da; da động vật.  
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Nhóm 22: Dây thừng chão dùng để đóng gói hàng; vải nhựa (vải bạt); cái võng; lều (dùng 
để cắm trại); lưới đánh cá; buồm.  

 
Nhóm 23: Các loại sợi dùng để dệt như: len đã xe; sợi đã xe; chỉ để khâu; chỉ thêu; tơ đã 
xe; sợi cao su dùng cho ngành dệt.  

 
Nhóm 24: Chăn [dùng trong phòng ngủ]; áo gối; khăn phủ gối ngủ; ga (khăn trải giường); 
màn chống muỗi [dùng trong phòng ngủ].  

 
Nhóm 26: Hoa giả; đồ dùng để thêu (thuộc nhóm này); khuy áo; ruy băng; khóa kéo; đồ 
trang trí cho tóc.  

 
Nhóm 27: Giấy dán tường (trừ loại làm bằng hàng dệt); tấm thảm phủ sàn; tấm trường 
treo tường không làm bằng sợi dệt; thảm dùng cho ô tô; vải sơn lát sàn nhà; chiếu sậy.  

 
Nhóm 28: Dụng cụ thể thao (thuộc nhóm này); đồ chơi; đồ để trang trí cho cây noel 
(không bao gồm đồ để chiếu sáng và bánh kẹo); dụng cụ để đi câu; lưới dùng cho thể thao.  

 
Nhóm 32: Bia; nước uống tinh khiết đóng chai, đóng bình; nước có gaz; đồ uống ép từ hoa 
quả không có cồn; xi rô dùng cho đồ uống; nước sôđa.  

 
Nhóm 34: Thuốc lá sợi; diêm (vật dụng dùng cho người hút thuốc lá); tẩu thuốc lá; thuốc 
lá điếu; đầu lọc thuốc lá; hộp đựng thuốc lá.  

 
Nhóm 35: Mua bán mi ca, thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh, đồ gốm, đồ sành, đồ sứ, gỗ, 
máy móc và thiết bị dùng trong xây dựng, máy móc, thiết bị và máy công cụ, động cơ 
đường thủy, thiết bị chiếu sáng, thiết bị nấu nướng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị thông 
gió, thiết bị phân phối nước, thiết bị thoát nước, thiết bị vệ sinh, vòi nước, thiết bị dùng 
cho dập lửa, thiết bị, phụ tùng và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, quang 
học, cân, máy bán hàng tự động, và cơ cấu dùng cho thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu 
hay thẻ, lương thực; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ phát hành sách báo, tạp chí phục vụ 
quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn phòng.  

 
Nhóm 36: Hãng bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ cho thuê nhà, văn 
phòng; dịch vụ môi giới tài chính; dịch vụ thuê mua tài chính; dịch vụ tư vấn bảo hiểm.  

 
Nhóm 38: Hãng thông tấn; dịch vụ liên lạc bằng điện thoại; dịch vụ liên lạc bằng máy vi 
tính; dịch vụ thư điện tử; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; thông tin về lĩnh vực viễn 
thông.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý rác thải; dịch vụ gia công kim loại; dịch vụ chế biến dầu mỏ; 
dịch vụ tráng rửa phim; dịch vụ sản xuất năng lượng.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo; dịch vụ khu vui 
chơi giải tri; dịch vụ dịch thuật; xuất bản sách; dịch vụ quay băng video.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch 
vụ trợ giúp y tế; dịch vụ trợ giúp thú y.   

 
Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ; dịch vụ cưới hỏi; dịch vụ cho thuê quần áo dạ hội, áo cưới.  
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(210) 4-2011-11772 (220) 14.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Việt Long    (VN) 
Tầng 4, tòa nhà Vinaconex, số 8 Quang 
Trung, phường Quang Trung, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; phân bón; keo dán dùng trong công nghiệp; 
chế phẩm hóa học dùng để bảo quản thực phẩm; hoá chất chống làm mờ kính; bột giấy.   

 

Nhóm 02: Sơn (không bao gồm sơn cách điện, cách nhiệt); thuốc màu; mực in; chế phẩm 
chống ăn mòn kim loại; nhựa tự nhiên (ở trạng thái thô). 

 

Nhóm 04: Dầu dùng trong công nghiệp; mỡ dùng trong công nghiệp; xăng; chất đốt 
(nhiên liệu); chất phụ gia cho nhiện liệu của động cơ (không phải là hóa chất); dầu nhờn.  

 

Nhóm 05: Chất để diệt trừ sâu hại; chất để diệt cây có hại (chất diệt cỏ); dược phẩm; thực 
phẩm chức năng dùng cho ngành y; trà dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 06: Sắt (kim loại thường); thép (kim loại thường); vật liệu xây dựng bằng kim loại; 
két an toàn; khoá bằng kim loại dùng cho xe cộ; khuôn để đúc bằng kim loại. 

 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay (thao tác thủ công); dao cạo râu (không dùng điện); dao dùng 
trong bộ đồ ăn (không phải là kim loại quý); kéo cắt cỏ (dụng cụ cầm tay); đá mài (dụng 
cụ cầm tay); dụng cụ đào xới (dụng cụ cầm tay). 

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; găng tay dùng trong ngành y; dao phẫu thuật; đệm 
không khí dùng cho ngành y; quần áo dùng riêng trong phòng mổ. 

 

Nhóm 13: Súng thể thao; đạn chì (dùng cho súng đi săn); chất nổ; dây dẫn chất nổ; pháo 
hoa; bình xịt hơi cay. 

 

Nhóm 14: Đồ nữ trang (làm bằng kim loại quý); đồng hồ; kim loạí quý; đồng hồ bấm giờ; 
đá quý. 

 

Nhóm 15: Nhạc cụ, nhạc cụ điện tử; giá đỡ dùng cho nhạc cụ  
 

Nhóm 18: Túi du lịch; va li du lịch; ô che nắng mưa; da (thô hoặc bán thành phẩm); giả 
da; da động vật. 

 

Nhóm 22: Dây thừng chão dùng để đóng gói hàng; vải nhựa (vải bạt); cái võng; lều (dùng 
để cắm trại); lưới đánh cá; buồm. 

 

Nhóm 23: Các loại sợi dùng để dệt như: len đã xe; sợi đã xe; chỉ để khâu; chỉ thêu; tơ đã 
xe; sợi cao su dùng cho ngành dệt. 

 

Nhóm 24: Chăn [dùng trong phòng ngủ]; áo gối; khăn phủ gối ngủ; ga (khăn trải giường); 
màn chống muỗi [dùng trong phòng ngủ]. 

 

Nhóm 26: Hoa giả; đồ dùng để thêu (thuộc nhóm này); khuy áo; ruy băng; khóa kéo; đồ 
trang trí cho tóc. 
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Nhóm 27: Giấy dán tường (trừ loại làm bằng hàng dệt); tấm thảm phủ sàn; tấm trường 
treo tường không làm bằng sợi dệt; thảm dùng cho ô tô; vải sơn lát sàn nhà; chiếu sậy. 

 

Nhóm 28: Dụng cụ thể thao (thuộc nhóm này); đồ chơi; đồ để trang trí cho cây noel 
(không bao gồm đồ để chiếu sáng và bánh kẹo); dụng cụ để đi câu; lưới dùng cho thể thao. 

 

Nhóm 32: Bia; nước uống tinh khiết đóng chai, đóng bình; nước có gaz; đồ uống ép từ hoa 
quả không có cồn; xi rô dùng cho đồ uống; nước sôđa. 

 

Nhóm 34: Thuốc lá sợi; diêm (vật dụng dùng cho người hút thuốc lá); tẩu thuốc lá; thuốc 
lá điếu; đầu lọc thuốc lá; hộp đựng thuốc lá. 

 

Nhóm 35: Mua bán mi ca, thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh, đồ gốm, đồ sành, đồ sứ, gỗ, 
máy móc và thiết bị dùng trong xây dựng, máy móc, thiết bị và máy công cụ, động cơ 
đường thủy, thiết bị chiếu sáng, thiết bị nấu nướng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị thông 
gió, thiết bị phân phối nước, thiết bị thoát nước, thiết bị vệ sinh, vòi nước, thiết bị dùng 
cho dập lửa, thiết bị, phụ tùng và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, quang 
học, cân, máy bán hàng tự động, và cơ cấu dùng cho thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu 
hay thẻ, lương thực; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ phát hành sách báo, tạp chí phục vụ 
quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn phòng. 

 

Nhóm 36: Hãng bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ cho thuê nhà, văn 
phòng; dịch vụ môi giới tài chính; dịch vụ thuê mua tài chính; dịch vụ tư vấn bảo hiểm. 

 

Nhóm 38: Hãng thông tấn; dịch vụ liên lạc bằng điện thoại; dịch vụ liên lạc bằng máy vi 
tính; dịch vụ thư điện tử; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; thông tin về lĩnh vực viễn thông. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ xử lý rác thải; dịch vụ gia công kim loại; dịch vụ chế biến dầu mỏ; 
dịch vụ tráng rửa phim; dịch vụ sản xuất năng lượng.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo; dịch vụ khu vui 
chơi giải tri; dịch vụ dịch thuật; xuất bản sách; dịch vụ quay băng video. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch 
vụ trợ giúp y tế; dịch vụ trợ giúp thú y. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ; dịch vụ cưới hỏi; dịch vụ cho thuê quần áo dạ hội, áo cưới.  
 
 

(210) 4-2011-11777 (220) 14.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.1.16; 25.7.20; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Kim Thanh   (VN) 
Số 236 đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; đầu tư bất động sản. 
 

Nhóm 37: Xây dựng khu biệt thự; xây dựng các công trình dân dụng. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí.  
 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán rượu.  
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(210) 4-2011-11779 (220) 14.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.1.6; A26.4.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất - thương mại cà phê 
Hương Dừa (VN)  (VN) 
23A Từ Văn Tư, thành phố Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất khẩu hạt cà phê và các sản phẩm cà phê.  
 
 

(210) 4-2011-11790 (220) 14.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Vàng (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Tấn 
Quang  (VN) 
276B Lê Bình, phường Lê Bình, quận Cái 
Răng, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 12: Bao trùm yên xe máy. 
 
 

(210) 4-2011-11791 (220) 14.06.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 3.7.6; A3.7.24; 3.5.3; A3.5.24 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Thành Tín  (VN) 
383 đường Bạch Đằng, phường 9, thành 
phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo các loại. 
 
 

(210) 4-2011-11793 (220) 14.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.12; 26.13.25; 3.7.17; 1.15.23 
(731) WENZHOU ZHONGYE 

COMMUNICATION ELECTRIC 
APPARATUS CO., LTD.   (CN) 
(Beside No. 104 National Highway) 
Xiazhang Industrial Park, Li'ao Town, 
Ouhai District, Wenzhou City, Zhejiang, 
China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 12: Còi dùng cho xe cộ, gương hậu dùng cho xe cộ, thiết bị báo hiệu lùi dùng cho 
xe cộ, cần gạt để làm sạch tấm kính chắn gió dùng cho xe cộ.  

 
 

(210) 4-2011-11794 (220) 14.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.13.25 (540) 

 

(731) KUM YANG MATERIALS CO.,LTD  
(KR) 
278-3, Yongdeok-ri, Hanrim-myeon, 
Gimhae-city, Gyeongnam, Korea  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước.  
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu thiết bị lọc nước.  
 
 

(210) 4-2011-11795 (220) 14.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A25.7.6; A25.7.7; 26.1.1 
(591) Xám, xanh da trời. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư công 

nghệ giáo dục IDJ  (VN) 
Tầng 16, tòa nhà văn phòng Charmvit 
Tower, 117 Trần Duy Hưng, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH BD và Cộng sự 
(Công ty Luật TNHH BD và Cộng sự) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo đục, đào tạo.  

 
 

(210) 4-2011-11797 (220) 14.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.6; A3.6.3 
(591) Đen, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH Đào tạo và 

phát triển kỹ năng Việt Nam  
(VN) 
45 Hồng Quang, phường Nguyễn Trãi, 
thành phố Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ tổ chức các cuộc thi cho giáo dục; thông tin 

về lĩnh vực giáo dục, dịch vụ tổ chức triển lãm về giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng 
dạy; sắp xếp và tổ chức hội thảo về giáo dục.  
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(210) 4-2011-11798 (220) 14.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.5.21; 5.5.19 
(591) Vàng, xanh 
(731) Bùi Thị Phương Thùy   (VN) 

ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, huyện 
Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Tinh dầu thông dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng.  
 

(210) 4-2011-11799 (220) 14.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 5.5.19; A5.5.21 
(591) Vàng, xanh 
(731) Bùi Thị Phương Thuỳ  (VN) 

ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, huyện 
Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Tinh dầu thông dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2011-11805 (220) 14.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(300) 85/197,257 14.12.2010 US 

(731) RIVER LIGHT V, L.P.   (US) 
11 West 19th Street, 7th Floor, New 
York, NY 10011 United States  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa cô-lô-nhơ; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc cơ thể; mỹ phẩm; 
hương liệu dùng cho cá nhân (mỹ phẩm); chế phẩm chăm sóc tóc (mỹ phẩm); chế phẩm 
chăm sóc da không chứa thuốc (mỹ phẩm); nước hoa.  

 
 

(210) 4-2011-11822 (220) 14.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; 26.13.25; 26.7.25 
(591) Vàng cam, vàng, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm VINA STAR   (VN) 
Trịnh Nguyễn, phường Châu Khê, thị xã 
Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa chua làm từ đậu nành.  
 
 

(210) 4-2011-11905 (220) 15.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 6.1.2; 26.1.1; 25.1.6 
(731) THAITHEPAROS PUBLIC COMPANY 

LIMITED   (TH) 
208 Moo 6, Taiban Road, Tambol 
Taiban, Amphur Muang, Samutprakarn 
10280, Thailand  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 30: Tương đậu nành, tương đậu nành loại nhẹ (có độ nhớt thấp và sáng màu); giấm 
ăn được làm bằng cách chưng cất; tương ớt; nước xốt ớt và cà chua; nước xốt cà chua 
(ketchup); dầu hào (gia vị).  

 
 

(210) 4-2011-11914 (220) 15.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bán buôn VI 
NE  (VN) 
32A Cao Bá Nhạ, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán rượu bia, nước giải khát, thực phẩm, thuốc lá, dụng cụ gia đình và 
hàng thủ công mỹ nghệ; tư vấn quản lý kinh doanh và xúc tiến thương mại; đại lý mua 
bán, ký gửi:rượu, bia, thuốc lá, lương thực, thực phẩm. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà 
hàng ăn uống, giải khát.  

 
 

(210) 4-2011-11933 (220) 15.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Ngô Minh Tuấn  (VN) 
159 đường Giáp Bát, phường Giáp Bát, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Báo điện tử. 
 

Nhóm 35: Mua bán báo, tạp chí, sách.  
 

Nhóm 41: Tổ chức sự kiện về thời trang; xuất bản báo gồm (báo giấy và báo điện tử);  
xuất bản tạp chí định kỳ chuyên cung cấp thông tin về thời trang, về mỹ phẩm, làm đẹp, 
điện ảnh, thể thao.  

 

Nhóm 42: Thiết kế trang website có nội dung là các tài liệu tham khảo trong lĩnh vực giải 
trí , giáo dục và phong cách sống. 
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(210) 4-2011-11941 (220) 15.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư L.I.F.E  
(VN) 
Đường Trần Đăng Ninh, lô A2.4 khu dân 
cư Tuyên Sơn, Hoà Cường Nam, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng    

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo.  

 
 

(210) 4-2011-11942 (220) 15.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư L.I.F.E  
(VN) 
Đường Trần Đăng Ninh, lô A2.4 khu dân 
cư Tuyên Sơn, Hoà Cường Nam, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng    

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo.  

 
 

(210) 4-2011-11943 (220) 15.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư L.I.F.E  
(VN) 
Đường Trần Đăng Ninh, lô A2.4 khu dân 
cư Tuyên Sơn, Hoà Cường Nam, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng    

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc sức khoẻ: mát xa, xoa bóp; chăm sóc (spa) sức khoẻ; 

vật lý trị liệu, tắm hơi, tắm nắng; nhà nghỉ dưỡng (dành cho người già).  
 
 

(210) 4-2011-11944 (220) 15.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư L.I.F.E  
(VN) 
Đường Trần Đăng Ninh, lô A2.4 khu dân 
cư Tuyên Sơn, Hoà Cường Nam, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng    

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo. 
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(210) 4-2011-11964 (220) 16.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.2.3; 26.2.1; 26.13.25; 1.15.23 
(591) Xanh dương, vàng cam, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ Thuận Điền   (VN) 
A3 (tầng trệt) chung cư 40 Căn, Lê Đức 
Thọ, phường 15, quận Gò Vấp, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sắt thép, nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan chi tiết 

như: xăng dầu; mua bán nông sản, lâm sản nguyên liệu (như: gỗ, mây, tre, nứa) và động 
vật sống; mua bán gạo; mua bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông như: máy vi tính, 
thiết bị ngoại vi, phần mềm máy tính, điện thoại, đầu đọc đĩa kỹ thuật số, loa; mua bán 
vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội ngoại thất, văn phòng phẩm; mua bán hàng may mặc, 
phụ kiện nguyên liệu ngành may; môi giới thương mại với mục đích tiêu thụ sản phẩm. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ (resort); quán 
rượu (bar); quán giải khát. 

 
 

(210) 4-2011-11965 (220) 16.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.7.25; 26.1.1; 9.3.26; 2.5.1 
(591) Trắng, hồng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu An Nguyên  
(VN) 
19 Nguyễn Văn Đậu, phường 5, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, nón (mũ), tất (vớ), đồ chơi, bình sữa, tã giấy và các 

vật dùng khác dành cho trẻ sơ sinh, em bé và bà mẹ; mua bán vải, hàng may sẵn, vali, 
cặp, túi, ví, hàng da và giả da, nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, hàng gốm 
sứ, thủy tinh; mua bán đồ điện gia dụng như nồi cơm điện, lò vi sóng, quạt điện, máy xay 
sinh tố dùng điện, tủ lạnh, máy điều hoà nhiệt độ, đèn và bộ đèn điện, giường, tủ, bàn 
ghế; mua bán sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, dụng cụ thể dục thể thao; mua bán thiết 
bị và linh kiện điện tử, viễn thông như: máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị 
viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh; mua bán vàng, bạc, kim loại quý, hàng 
trang sức; mua bán đồ ngũ kim, sơn, kính và vật liệu xây dựng; mua bán tranh ảnh và các 
tác phẩm nghệ thuật, đồng hồ, kính mát; mua bán lương thực thực phẩm, đồ uống; mua 
bán thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh.  
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(210) 4-2011-11978 (220) 16.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.9.1; 15.7.1; 26.1.7 
(591) Xanh két, đỏ tươi, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng sản 
xuất thương mại dịch vụ Đan 
Dương  (VN) 
213 Phạm Đăng Giảng, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
 

Nhóm 37: Cho thuê thiết bị xây dựng, chuẩn bị mặt bằng xây dựng. 
 
 

 
(210) 4-2011-11979 (220) 16.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 
và in bao bì Thăng Long  (VN) 
Số nhà 61 -C10 Kim Liên, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán hàng thời trang, cụ thể quần áo, giày dép, mũ, phụ kiện thời trang.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn bao bì, nhãn mác, tờ rơi, tờ gấp, catalogue; gia công bao bì theo 
yêu cầu của người khác.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế thương hiệu, bao bì, nhãn mác, biển bộp quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2011-11988 (220) 16.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.7.6; 26.1.1 
(731) MOACTIM LIMITED   (AE) 

Suite 801, Reef Tower, Jumeirah Lake 
Towers, P.O. Box 62201, Dubai, UAE  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân.  
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(210) 4-2011-12010 (220) 16.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.2; 26.4.9 
(591) Đỏ, đen, kem nhạt, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm 
Bách Thảo   (VN) 
Nhà số 5, ngách 161, ngõ 438, phường 
Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-12011 (220) 16.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.5.1; 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh sẫm, da cam, xanh lá cây nhạt, 

ghi, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm 
Bách Thảo   (VN) 
Nhà số 5, ngách 161, ngõ 438, phường 
Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-12012 (220) 16.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-12013 (220) 16.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-12014 (220) 16.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-12015 (220) 16.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-12016 (220) 16.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-12017 (220) 16.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-12018 (220) 16.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-12019 (220) 16.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng  (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2011-12030 (220) 16.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần HATASHI Việt 
Nam   (VN) 
Số 12, ngõ 2, khu 4, phường Hà Cầu, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc, 

thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng.  
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(210) 4-2011-12031 (220) 16.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Đỏ (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Lê Như Dung  
(VN) 
Tổ 1, Mỹ Long 1, xã Mỹ Hòa Hưng, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; rượu mùi sâm cúc; rượu mùi ngọc dương; rượu mùi tắc kè; rượu 
chuối hột; rượu mùi. 

 
 

(210) 4-2011-12032 (220) 16.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 6.1.2; A3.11.3; 26.1.2; A1.1.10 
(591) Đỏ, xanh ngọc, xanh lá cây, xanh da trời, 

trắng 

(540) 

  

(731) Bệnh viện đa khoa huyện 
Thoại Sơn  (VN) 
ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, huyện 
Thoại Sơn, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 44: Bệnh viện đa khoa; khám chữa bệnh; các dịch vụ y tế. 
 
 

(210) 4-2011-12033 (220) 16.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.15.2; A24.15.13; 1.15.23 
(591) Đỏ tươi, xanh dương, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ AMARO (VN)
44 H2 Lê Phụng Hiểu, khóm Bình 
Khánh 7, phường Bình Khánh, thành phố 
Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm: nước hoa, kem, son, phấn; mua bán thực phẩm như: bánh, 
kẹo, sữa; mua bán đồ gia dụng như: tranh, khung ảnh.  

 

Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống bình dân.  
 
 

(210) 4-2011-12034 (220) 16.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Vàng, cam, xanh da trời, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Ngôi sao Cầu Vồng   (VN) 
Số 52A, tổ 24C, ngõ 230, đường Lạc 
Trung, phường Thanh Lương, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo, đào tạo ngoại ngữ và lớp kỹ năng mềm, đào tạo kỹ 
năng nói trước công chúng, tổ chức hội  thảo, diễn đàn, các sự kiện nhằm mục đích giáo 
dục và giải trí, dịch vụ vui chơi giải trí ở các khu dã ngoại, xuất bản sách, giáo trình, tạp 
chí, ấn phẩm phục vụ nghiên cứu và giảng dạy. 

 
 

(210) 4-2011-12035 (220) 16.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
TM Thanh Nhựt   (VN) 
1A2, đường Nguyễn ái Quốc, phường 
Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa nám da; sữa tắm trắng da; kem (mỹ 
phẩm) chống nhăn da; kem rửa mặt; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn.  

 
 

(210) 4-2011-12036 (220) 16.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Đen, trắng, ghi (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất và 
Thương mại Phú Đạt  (VN) 
Phố Đình, phường Đình Bảng, thị xã Từ 
Sơn, Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 16: Bỉm tã lót trẻ em, tã giấy người già, quần tã trẻ em, khăn giấy ướt, giấy vệ sinh. 
 
 

(210) 4-2011-12037 (220) 16.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.9.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, hồng, xám đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
mỹ phẩm quốc tế Yumi   (VN) 
D2 cư xá Phú Lâm A, Kinh Dương Vương, 
phường 12, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Sữa rửa mặt; sữa tắm; kem dưỡng da (mỹ phẩm); dầu dưỡng tóc (mỹ phẩm); 
mặt nạ dưỡng da (mỹ phẩm); dầu gội đầu.  

 
 

(210) 4-2011-12038 (220) 16.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Xanh tím, hồng (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
quốc tế mỹ phẩm Yumi   (VN) 
D2 cư xá Phú Lâm A, Kinh Dương Vương, 
phường 12, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2011-12039 (220) 16.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại Hoa Mỹ  
(VN) 
83 đường số 11, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-12046 (220) 16.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(300) 1,508,205 16.12.2010 CA 

(731) JEFO NUTRITION INC.   (CA) 
5020 Avenue Jefo, Saint-Hyacinthe, 
Quebec J2S 7B6, Canada  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 31: Chất tạo hương vị cho thức ăn cho heo. 

 
 

(210) 4-2011-12047 (220) 16.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(300) 1,508,204 16.12.2010 CA 

(731) JEFO NUTRITION INC.   (CA) 
5020 Avenue Jefo, Saint-Hyacinthe, 
Quebec J2S 7B6, Canada  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 31: Chất tạo hương vị cho thức ăn gia cầm. 

 
 

(210) 4-2011-12050 (220) 16.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ quốc tế Thái Bình 
Dương  (VN) 
152 Lê Sát, phường Tân Quý, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Khăn ướt bằng giấy và xen-lu-lô cellulose.  
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(210) 4-2011-12051 (220) 16.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 4.3.9; 4.3.3 
(591) Đen, đỏ, xanh 
(731) Công ty TNHH VINA SAKÊ  (VN) 

ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.  
 
 

(210) 4-2011-12052 (220) 16.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 4.3.9; 4.3.3 
(591) Đen, đỏ, xanh 
(731) Công ty TNHH VINA SAKÊ   (VN) 

ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.   
 
 

(210) 4-2011-12053 (220) 16.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 4.3.9; 4.3.3 
(591) Đen, đỏ, xanh 
(731) Công ty TNHH VINA SAKÊ   (VN) 

ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.   
 
 

(210) 4-2011-12054 (220) 16.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 4.3.9; 4.3.3 
(591) Đen, đỏ, xanh 
(731) Công ty TNHH VINA SAKÊ   (VN) 

ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.   
 
 

(210) 4-2011-12055 (220) 16.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 4.3.9; 4.3.3 
(591) Đen, đỏ, xanh 
(731) Công ty TNHH VINA SAKÊ   (VN) 

ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.   
 
 

(210) 4-2011-12056 (220) 16.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 4.3.9; 4.3.3 
(591) Đen, đỏ, xanh 
(731) Công ty TNHH VINA SAKÊ   (VN) 

ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.   
 
 

(210) 4-2011-12057 (220) 16.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A3.4.4; A3.4.24 
(591) Đỏ, xanh, trắng, đen, nâu 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Vạn Đạt  (VN) 
152 Lê Sát, phường Tân Quy, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2011-12058 (220) 16.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.13.25 
(731) J SHOES INTERNATIONAL CO., LTD  

(TH) 
No. 9 Soi Lasalle 56, Srinakarin Road, 
Kwaeng Bangna, Khet Bangna, Bangkok 
10260, Thailand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép.  
 
 

(210) 4-2011-12059 (220) 16.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.3 
(731) J SHOES INTERNATIONAL CO., LTD  

(TH) 
No. 9 Soi Lasalle 56, Srinakarin Road, 
Kwaeng Bangna, Khet Bangna, Bangkok 
10260, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 16: Tạp chí. 
 
 

(210) 4-2011-12061 (220) 16.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.23; 26.1.2; 26.13.1 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại OZON  (VN) 
Số 37C, phố Nguyễn Văn Trỗi, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước và bộ phận thay thế của thiết bị lọc nước, cụ thể là: lõi lọc, 
đèn UV, bình lọc, van hộp lọc nước.  

 

Nhóm 30: Đá sạch (dùng để ăn); kem lạnh (dùng để ăn).  
 

Nhóm 32: Nước tinh khiết; nước ép hoa quả (đồ uống); nước có ga; đồ uống không chứa cồn.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thiết bị lọc nước và bộ phận thay thế của thiết bị lọc 
nước, đá sạch, kem lạnh, nước tinh khiết, nước ép hoa quả, đồ uống có ga, đồ uống không 
chứa cồn.  

 

Nhóm 37: Sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì, bảo hành, lắp đặt dây chuyền sản xuất nước uống.  
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(210) 4-2011-12068 (220) 16.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.5.1 
(731) WUHAN TIANHONG INSTRUMENTS 

CO., LTD.   (CN) 
No.939, Xiongchu Road, Hongshan District,
Wuhan City, Hubei Province, P. R. China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị đo tỷ trọng khí; thiết bị phân tích không khí; đồng hồ đo khí; dụng cụ 
đo lường; thiết bị đo lường chính xác; thiết bị đo áp suất.  

 
 

(210) 4-2011-12070 (220) 16.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED   (VN) 
Số 35, đại lộ Tự do, KCN Việt Nam - 
Singapore, huyện Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

(210) 4-2011-12071 (220) 16.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED   (VN) 
Số 35, đại lộ Tự do, KCN Việt Nam - 
Singapore, huyện Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm 
 
 

(210) 4-2011-12072 (220) 16.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Cơ sở Bạch Ngọc  (VN) 
958/43C Lò Gốm, phường 8, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 

(511)   Nhóm 16: Bút bi; bút máy; bút gel; bút dạ dùng để viết; bút lông dầu; bút lông để viết bảng.  
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(210) 4-2011-12073 (220) 16.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.9.1 
(591) Trắng, đỏ, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
CROWN WORLDWIDE  (VN) 
48A Huỳnh Mẫn Đạt, phường 19, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 39: Cung cấp dịch vụ đóng gói và lưu giữ đồ dùng gia đình và đồ văn phòng, cung 
cấp dịch vụ lưu trữ tài liệu kinh doanh.  

 
 

(210) 4-2011-12074 (220) 16.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.9.1 
(591) Trắng, đỏ, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
CROWN WORLDWIDE  (VN) 
48A Huỳnh Mẫn Đạt, phường 19, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Cung cấp dịch vụ đóng gói và lưu giữ đồ dùng gia đình và đồ văn phòng, cung 
cấp dịch vụ lưu trữ tài liệu kinh doanh.  

 
 

(210) 4-2011-12075 (220) 16.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.9.1 
(591) Trắng, đỏ, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
CROWN WORLDWIDE   (VN) 
48A Huỳnh Mẫn Đạt, phường 19, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 39: Cung cấp dịch vụ đóng gói và lưu giữ đồ dùng gia đình và đồ văn phòng, cung 
cấp dịch vụ lưu trữ tài liệu kinh doanh.  

 
 

(210) 4-2011-12076 (220) 16.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.1.1; 2.1.11; A2.1.23 
(591) Đen, xanh, trắng, xám nhạt, hồng, vàng 

đậm, vàng nhạt, vàng đồng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thương mại 
dịch vụ sản xuất Mun Thu (VN)
121 Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Dưa cải thảo muối lên men (kim chi). 
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(210) 4-2011-12077 (220) 16.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Tin Học - 
xây dựng NANO   (VN) 
1B Nguyễn Thiện Thuật , phường 14, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị viễn thông, thiết bị an ninh điện tử: camera quan sát, đầu ghi hình kỹ 

thuật số, thiết bị báo trộm, máy chấm công vân tay.  
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị viễn thông, thiết bị an ninh điện tử: camera quan sát, đầu ghi 
hình kỹ thuật số, thiết bị báo trộm, máy chấm công vân tay.  

 
 

(210) 4-2011-12078 (220) 16.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1; 21.3.21; 25.5.5 
(731) Công ty cổ phần sản xuất - 

thương mại - dịch vụ tin học - 
xây dựng NANO  (VN) 
1 B Nguyễn Thiện Thuật, phường 14, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị viễn thông, thiết bị an ninh điện tử: camera quan sát, đầu ghi hình kỹ 

thuật số, thiết bị báo trộm, máy chấm công vân tay.  
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị viễn thông, thiết bị an ninh điện tử: camera quan sát, đầu ghi 
hình kỹ thuật số, thiết bị báo trộm, máy chấm công vân tay.  

 
 

(210) 4-2011-12079 (220) 16.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.9.1; 25.1.6 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, vàng chanh 
(731) Công Ty Cổ phần Thực phẩm 

Thuận Phát   (VN) 
39B Trường Sơn, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Sa tế (gia vị). 
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(210) 4-2011-12090 (220) 17.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.5.1; 7.1.24 
(591) Vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ bán 

lẻ Tiên Phong   (VN) 
19/22 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế (IC)

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ dùng gia đình bằng gỗ, song mây, tre, cói đan, kim loại, gốm, sứ, 

thủy tinh; mua bán dao, kéo, dụng cụ cắt gọt, đồ dùng nhà bếp, đồ điện gia dụng, đèn và 
bộ đèn điện, giường, tủ, bàn ghế và đồ nội thất, hệ thống an ninh như thiết bị khóa, két 
sắt, máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm, thiết bị viễn thông, thiết bị nghe nhìn, 
lương thực, thực phẩm, đồ uống, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng, thiết bị và 
linh kiện thiết bị điện tử; siêu thị (bán hàng hóa), cụ thể là các sản phẩm máy móc, thiết 
bị và phụ tùng máy văn phòng, thiết bị và linh kiện thiết bị điện, điện tử, điện máy, điện 
lạnh, điện gia dụng, máy vi tính và linh kiện máy vi tính, thiết bị ngoại vi, thiết bị và linh 
kiện thiết bị viễn thông; tư vấn quản ly doanh nghiệp.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa phần cứng máy vi tính và thiết bị ngoại vi; lắp 
đặt và sửa chữa thiết bị liên lạc, thiết bị nghe nhìn; lắp đặt và sửa chữa đồ điện tử gia 
dụng, thiết bị và đồ dùng gia đình; lắp đặt và sửa chữa hệ thống lò sưởi và điều hòa không 
khí; lắp đặt và sửa chữa hệ thống xây dựng.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là dịch vụ sân chơi và trò chơi điện tử cho trẻ em trong 
siêu thị; dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ câu lạc bộ giải trí; tổ chức các cuộc thi 
giải trí; cho thuê các phương tiện giải trí; cung cấp trò chơi trực tuyến trên mạng internet.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng (cung cấp đồ ăn, thức uống); dịch vụ quán ăn tự phục vụ; 
dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; quán rượu nhỏ (snack-bars); cho 
thuê phòng họp.  

 
 

(210) 4-2011-12091 (220) 17.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(591) Xanh, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại xuất nhập khẩu 
THT Việt nam   (VN) 
Số 75B đường nước Phần Lan, phường 
Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 21: Bàn chải răng, cạo lưỡi. 
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(210) 4-2011-12092 (220) 17.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần CTM Việt 
Nam  (VN) 
Số 197 Hoa Lâm, Việt Hưng, Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: ống nước mềm; ống mềm phi kim loại; đầu nối ống không bằng kim loại; đoạn 

ống nối không bằng kim loại; các phụ kiện đi kèm ống nước( tê , cút). 
 
 

(210) 4-2011-12093 (220) 17.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.23; 26.13.25; 26.15.15 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Khánh Phong   (VN) 
15/2 đường Nhân Hoà, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 10: Kim châm cứu vô trùng.  

 
 

(210) 4-2011-12097 (220) 17.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH HANDEE  (VN) 

Tòa B, tháp đôi Vincom, số 191 phố Bà 
Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần ào; giày dép; mũ nón.  
 

Nhóm 28: Các dụng cụ dùng để chơi gôn gồm: gậy đánh gôn, dụng cụ để kẹp, bông dùng 
trong đành gôn, găng tay chơi gôn, gậy bắt bóng, túi đựng các dụng cụ chơi gôn (thuộc 
nhóm này).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bàn lẻ và bàn buôn: quần áo; giày dép; mũ nón; dụng cụ 
dùng đễ chơi gôn: gậy đánh gôn, dụng cụ để kẹp, bông dùng trong đánh gôn, găng tay 
chơi gôn, gậy bắt bóng, túi đựng các dụng cụ chơi gôn.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ sân gôn; dịch vụ vui chơi, giải trí (ngoài trời và dưới nước).  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng phục vụ ăn uống.  
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(210) 4-2011-12098 (220) 17.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Thế Mỹ  (VN) 
Xóm 9, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị phòng tắm inox. 

 
 

(210) 4-2011-12099 (220) 17.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.1; 24.15.3; 25.7.25 
(591) Đỏ, xanh lá cây đậm, ghi, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn và du 
lịch Tiên Phong  (VN) 
Tầng 4 tòa nhà 58 Triệu Việt Vương, 
phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành; dịch vụ du lịch trong và ngoài nước; dịch vụ tổ chức 

các chuyến đi du lịch; dịch vụ hướng dẫn du lịch; dịch vụ đặt trước vé máy bay; cho thuê 
xe.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời; đặt chỗ khách sạn cho 
khách du lịch; nhà nghỉ du lịch; quán cà phê; cho thuê phòng hội thảo.  

 
 

(210) 4-2011-12141 (220) 17.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.7.3; A3.7.24; 3.7.15; 5.7.3 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Đại Đồng Phú  (VN)
30 Lê Lâm, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt trừ động vật 
có hại cho cây trồng; thuốc trừ nấm mốc; thuốc diệt trừ loại gặm nhấm; thuốc trừ vi khuẩn 
ký sinh (trên cây trồng). 

 
Nhóm 31: Thức ăn gia súc; phụ gia dùng cho thức ăn gia súc không sử dụng trong ngành y.  
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(210) 4-2011-12142 (220) 17.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 18.3.2; 18.3.23; 1.5.24; 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Đại Đồng Phú  (VN)
30 Lê Lâm, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt trừ động vật 
có hại cho cây trồng; thuốc trừ nấm mốc; thuốc diệt trừ loại gặm nhấm; thuốc trừ vi khuẩn 
ký sinh (trên cây trồng). 

 
Nhóm 31: Thức ăn gia súc; phụ gia dùng cho thức ăn gia súc không sử dụng trong ngành y.  

 
 

(210) 4-2011-12146 (220) 17.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) FARREL CORPORATION   (US) 
25 Main Street, Ansonia, Connecticut 
06401, United States  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 07: Máy nhào trộn dùng để xử lý cao su, chất dẻo và các vật liệu tổng hợp khác.  

 
 

(210) 4-2011-12185 (220) 17.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A1.1.12; A1.1.2 
(731) DC SHOES, INC.   (US) 

15202 Graham Street, Huntington Beach, 
California 92649, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; thiết bị giải trí để sử dụng với màn hình hoặc màn 

chiếu ngoài, thiết bị để thu, phát, xử lý và sao chép âm thanh, hình ảnh hoặc dữ liệu, loa 
âm thanh; máy ảnh; bao điện thoại di động, vỏ đĩa compact (CD); túi chuyên dụng đựng 
máy tính xách tay và máy tính bảng, vỏ đĩa định dạng DVD; tai nghe và tai nghe đeo vào 
tai bằng một nẹp vòng khít qua đầu; đế sạc điện (dùng cho các thiết bị điện); bộ nhớ điện 
tử cụ thể là thiết bị USB (thiết bị lưu trữ dữ liệu sử dụng chuẩn giao tiếp tuần tự dùng cho 
máy tính) ổ đĩa, ổ cứng, ổ flash (thiết bị lưu trữ dữ liệu sử dụng bộ nhớ flash), bộ nhớ định 
dạng thẻ tháo lắp được, đĩa CD và DVD; kính mắt, hộp đựng kính mắt; thiết bị không cầm 
tay dùng cho điện thoại di động, cụ thể là tai nghe không dây, móc đeo điện thoại, vỏ điện 
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thoại, vỏ bảo vệ/trang trí điện thoại, tai nghe kèm micro, tai nghe không cầm tay; micro; 
điện thoại di động, đầu đĩa MP3 (đầu chạy đĩa nén); phương tiện điện tử và kỹ thuật số 
ghi sẵn liên quan đến thể thao, cụ thể là đĩa CD, DVD, CD-ROM (đĩa CD chứa dữ liệu chỉ 
để đọc) ghi sẵn, mũ bảo hộ dùng trong thể thao; máy tính bảng.  

 

Nhóm 18: Túi đeo vai, túi đeo lưng, túi mÒ gà (có dây đai đeo quanh bụng); ví đựng chìa 
khóa; túi hoặc vali đựng hành lý, ô; ví.  

 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân, mũ đội đầu; thắt lưng (quần áo), mũ len (mũ beanie); mũ 
lưỡi trai; áo choàng ngoài; váy liền; găng tay (quần áo); mũ; áo vét (quần áo); quần đùi; 
áo sơ mi; quần soóc, chân váy; bít tất; áo len dài tay; áo thể thao dài tay, quần áo bơi, 
quần áo lót, áo gilê; lưỡi trai (để làm mũ nón); bộ quần áo dùng cho lướt ván, lướt ván 
nằm và lướt sóng. 

 

Nhóm 28: Túi chuyên dụng để đựng dụng cụ thể thao; tấm ván trượt; miếng dán trang trí 
ván trượt; trục của ván trượt; sáp bôi ván trượt, bánh xe của ván trượt; ván trượt có bánh 
xe; đế kẹp dùng với ván trượt tuyết; gậy trượt tuyết; sáp bôi ván trượt tuyết; ván trượt 
tuyết; đế kẹp dùng với ván trượt tuyết (ván đơn); tấm ván trượt tuyết (ván đơn); sáp bôi 
ván trượt tuyết (ván đơn); ván đơn trượt tuyết; bộ ổn định của ván lướt sóng; dây dùng cho 
ván lướt sóng; giá để ván lướt sóng; tấm lót cho ván lướt sóng (dùng thay sáp); sáp bôi 
ván lướt sóng, ván lướt sóng. 

 
 

(210) 4-2011-12195 (220) 17.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.15; 26.13.25; 25.5.3; 26.3.2 
(731) DNATA   (AE) 

Dnata Travel Centre, P.O. Box 1515, 
Dubai, United Arab Emirates  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ dẫn hướng (hoa tiêu) trong hàng không; dịch vụ kiểm soát không lưu; 
dịch vụ vận chuyển hàng không; dịch vụ du lịch bằng đường không; dịch vụ thuê máy bay 
hay các phương tiện chuyên chở đường không; dịch vụ hàng không để vận chuyển hàng 
hóa và hành khách; dịch vụ bốc xếp tại sân bay; dịch vụ đại lý đăng ký và đặt chỗ cho du 
lịch; dịch vụ vận chuyển thông quan và bốc xếp hàng hóa; dịch vụ tài xế và vận chuyển 
bằng xe hơi sang (limousine); dịch vụ đưa thư chuyển các thư tín hay hàng hóa; chuyển 
hàng hóa bằng đường không; hộ tống khách du lịch; dịch vụ đại lý giao nhận hàng hóa; 
dịch vụ môi giới vận chuyển hàng hóa và giao nhận hàng hóa; dịch vụ thu nhận, cất giữ, 
vận chuyển và giao hàng có bảo vệ; dịch vụ thu nhận, đóng gói, cất giữ và giao hàng; dịch 
vụ nhà kho; vận chuyển khách du lịch và hàng hóa; dịch vụ hướng dẫn du lịch; dịch vụ đại 
lý du lịch và dịch vụ văn phòng du lịch để tư vấn du lịch và đăng ký du lịch; sắp xếp 
chuyến đi du lịch được tổ chức sẵn và các chuyến đi nghỉ trọn gói; sắp xếp việc vận 
chuyển; sắp xếp các chuyến du ngoạn trên biển; dịch vụ thông tin du lịch; dịch vụ đặt vé 
du lịch (đại lý); dịch vụ thông tin và cố vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và tư vấn thiết kế công trình (engineering) liên quan đến 
hàng không và phương tiện vận chuyển đường không; dịch vụ thiết kế nội thất cho phương 
tiện vận chuyển đường không và sân bay; dịch vụ tư vấn liên quan đến thiết kế nội thất 
của phương tiện vận chuyển đường không và sân bay.  
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Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ khách sạn (ở cạnh đường cho khách có ô tô), dịch 
vụ nhà trọ và dịch vụ chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán rượu, quán rượu 
nhỏ, quán cà phê, cửa hàng cà phê và dịch vụ phục vụ đồ ăn uống; cung cấp phương tiện 
cho hội nghị và buổi thảo luận và triển lãm (trừ thiết bị âm thanh và hình ảnh); thu xếp 
chỗ ở tại khách sạn; dịch vụ đại lý đăng ký và đặt trước cho các dịch vụ nói trên; dịch vụ 
chuẩn bị thức ăn và nấu thực phẩm; dịch vụ chăm sóc trẻ (nhà trẻ mở ban ngày); đại lý đặt 
trước chỗ ở; đại lý đặt trước khách sạn; dịch vụ cố vấn và tư vấn liên quan đến các dịch vụ 
nói trên. 

 
 

(210) 4-2011-12196 (220) 17.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.1; 26.3.2; 26.13.25; 1.15.15; 25.5.3 
(591) Xanh nước biển, trắng, xanh lá cây 
(731) DNATA    (AE) 

Dnata Travel Centre, P.O. Box 1515, 
Dubai, United Arab Emirates    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ dẫn hướng (hoa tiêu) trong hàng không; dịch vụ kiểm soát không lưu; 

dịch vụ vận chuyển hàng không; dịch vụ du lịch bằng đường không; dịch vụ thuê máy bay 
hay các phương tiện chuyên chở đường không; dịch vụ hàng không để vận chuyển hàng 
hóa và hành khách; dịch vụ bốc xếp tại sân bay; dịch vụ đại lý đăng ký và đặt chỗ cho du 
lịch; dịch vụ vận chuyển thông quan và bốc xếp hàng hóa; dịch vụ tài xế và vận chuyển 
bằng xe hơi sang (limousine); dịch vụ đưa thư chuyển các thư tín hay hàng hóa; chuyển 
hàng hóa bằng đường không; hộ tống khách du lịch; dịch vụ đại lý giao nhận hàng hóa; 
dịch vụ môi giới vận chuyển hàng hóa và giao nhận hàng hóa; dịch vụ thu nhận, cất giữ, 
vận chuyển và giao hàng có bảo vệ; dịch vụ thu nhận, đóng gói, cất giữ và giao hàng; dịch 
vụ nhà kho; vận chuyển khách du lịch và hàng hóa; dịch vụ hướng dẫn du lịch; dịch vụ đại 
lý du lịch và dịch vụ văn phòng du lịch để tư vấn du lịch và đăng ký du lịch; sắp xếp 
chuyến đi du lịch được tổ chức sẵn và các chuyến đi nghỉ trọn gói; sắp xếp việc vận 
chuyển; sắp xếp các chuyến du ngoạn trên biển; dịch vụ thông tin du lịch; dịch vụ đặt vé 
du lịch (đại lý); dịch vụ thông tin và cố vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên.   

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và tư vấn thiết kế công trình (engineering) liên quan đến 
hàng không và phương tiện vận chuyển đường không; dịch vụ thiết kế nội thất cho phương 
tiện vận chuyển đường không và sân bay; dịch vụ tu vấn liên quan đến thiết kế nội thất 
của phương tiện vận chuyển đường không và sân bay.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ khách sạn (ở cạnh đường cho khách có ô tô), dịch 
vụ nhà trọ và dịch vụ chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán rượu, quán rượu 
nhỏ, quán cà phê, cửa hàng cà phê và dịch vụ phục vụ đồ ăn uống; cung cấp phương tiện 
cho hội nghị và buổi thảo luận và triển lãm (trừ thiết bị âm thanh và hình ảnh); thu xếp 
chỗ ở tại khách sạn; dịch vụ đại lý đăng ký và đặt trước cho các dịch vụ nói trên; dịch vụ 
chuẩn bị thức ăn và nấu thực phẩm; dịch vụ chăm sóc trẻ (nhà trẻ mở ban ngày); đại lý đặt 
trước chỗ ở; đại lý đặt trước khách sạn; dịch vụ cố vấn và tư vấn liên quan đến các dịch vụ 
nói trên. 
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(210) 4-2011-12211 (220) 17.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh, xám 
(731) Liên hiệp hợp tác xã thương 

mại TP.HỒ Chí Minh (SAIGON CO-
OP)   (VN) 
199-205 Nguyễn Thái Học, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm các loại như: nước rửa chén, bột giặt, kem đánh răng, dầu gội đầu.  
 

Nhóm 05: Băng vệ sinh, khăn lau vệ sinh; miếng đệm lót vệ sinh; quần lót vệ sinh.  
 

Nhóm 08: Dao dùng để cắt (dụng cụ cho nhà bếp); dụng cụ cầm tay thao tác thủ công 
như: bơm tay, kéo, dụng cụ cầm tay để uốn tóc (không dùng điện), lưỡi dao cạo râu. 

 
Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn giấy, sách. 

 
Nhóm 18: Ba lô, túi xách, ví (bóp); cặp đựng tài liệu; va li, ô (dù).  

 
Nhóm 20: Gối; đệm ngủ; chiếu ngủ; đệm có hình thú vật; đệm các loại bằng vải.  

 
Nhóm 21: Các sản phẩm thủy tinh như: chai, lọ, ly các loại; sản phẩm nhựa: ly nhựa, đĩa 
nhựa, ca, chậu.  

 
Nhóm 24: Khăn lạnh cao cấp (khăn vải); chăn, ga trải giường.  

 
Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón); giầy dép, hàng dệt kim (quần áo).  

 
Nhóm 27: Tấm thảm; thảm chùi chân (ở cửa); tấm phủ sàn; giấy dán tường.  

 
Nhóm 29: Các sản phẩm thủy hải sản chế biến, nước chấm (nước mắm và các loại mắm).  

 
Nhóm 30: Sản phẩm nông sản chế biến như: cà phê, chè (trà), ca cao, đường, gạo, bột sắn, 
bánh mì, bánh, mứt kẹo, mật ong, nước mật đường, bột nở, dấm và gia vị, nước tương (gia 
vị), tương ớt, bánh mứt; sốt cà chua, tương cà.  

 
Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; gia cầm để chăn nuôi (còn sống); cây con (cây giống); 
hạt giống, hoa quả tươi, mạch nha dùng trong chưng cất rượu bia.  

 
Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước giải khát có ga (gas), nước giải khát không có ga 
(gas).  

 
Nhóm 33: Rượu, đồ uống có cồn (trừ bia), rượu cốc tai; nước ép trái cây có cồn; rượu khai vị. 
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(210) 4-2011-12220 (220) 20.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 5.5.19; A5.5.22; 3.13.1; 1.15.23 
(591) Đỏ, trắng, tím 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
mỹ phẩm Mỹ Hạnh  (VN) 
Số 240, tổ 6, ấp Long Hạ, xã Kiến An, 
huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-12245 (220) 20.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.3.13; 6.1.2; 7.1.6; 25.7.20 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, vàng đồng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần iSEE  (VN) 
02 Phan Kế Bính, phường Đakao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục (dạy anh ngữ); đào tạo (kỹ năng học tập). 
 
 

(210) 4-2011-12263 (220) 20.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.7.17; 24.1.1; 26.3.23; 7.3.11 
(591) Hồng, đỏ, vàng, ghi, xanh dương đậm, 

xanh dương nhạt, xanh nước biển, đen, trắng
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EU  (VN) 
Số 1, ngách 1/10, ngõ 1, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-12265 (220) 20.06.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 2.5.3; 26.5.1; A2.5.18; A5.3.13 
(591) Đỏ, vàng sẫm, vàng, vàng nhạt, xanh lá 

cây, da cam, tím sẫm, đen, ghi, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Sức Khỏe Tốt   (VN) 
Số 209, tổ 41, ngõ Văn Chương, phường Văn 
Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-12280 (220) 20.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(300) TO/M/11/02391 09.05.2011 TO 

(731) GOOGLE INC.    (US) 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, phần mềm vận hành máy tính, phần mềm trình duyệt máy 
tính, phần mềm máy tính cho phép truy cập internet, phần cứng máy tính, máy tính, máy 
tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử cầm tay 
cá nhân.    

 

Nhóm 35: Cửa hàng bán lẻ phần mềm máy tính được cung cấp qua internet và các mạng 
máy tính và mạng liên lạc điện tử khác; cửa hàng bán lẻ phần mềm máy tính dùng cho các 
thiết bị điện tử kỹ thuật số di động cầm tay và các thiết bị điện tử tiêu dùng khác. 

 

Nhóm 42: Thiết kế máy tính, cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP), cụ thể là cung cấp máy 
chủ cho các ứng dụng phần mềm máy tính của người khác; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật liên 
quan đến máy tính; xử lý sự cố liên quan đến máy tính (phần mềm máy tính); cung cấp 
trang web đăng tải thông tin về phần mềm máy tính.    

 
 

(210) 4-2011-12281 (220) 20.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(300) TO/M/11/02390 09.05.2011 TO 

(531) 1.15.23; 26.1.1 
(591) Trắng, xám, đỏ, vàng, xanh lá, xanh dương
(731) GOOGLE INC.    (US) 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, U.S.A.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, phần mềm vận hành máy tính, phần mềm trình duyệt máy 
tính, phần mềm máy tính cho phép truy cập internet, phần cứng máy tính, máy tính, máy 
tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử cầm tay 
cá nhân.    

 

Nhóm 35: Cửa hàng bán lẻ phần mềm máy tính được cung cấp qua internet và các mạng 
máy tính và mạng liên lạc điện tử khác; cửa hàng bán lẻ phần mềm máy tính dùng cho các 
thiết bị điện tử kỹ thuật số di động cầm tay và các thiết bị điện tử tiêu dùng khác. 

 

Nhóm 42: Thiết kế máy tính, cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP), cụ thể là cung cấp máy 
chủ cho các ứng dụng phần mềm máy tính của người khác; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật liên 
quan đến máy tính; xử lý sự cố liên quan đến máy tính (phần mềm máy tính); cung cấp 
trang web đăng tải thông tin về phần mềm máy tính.    
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(210) 4-2011-12282 (220) 20.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(300) TO/M/11/02392 09.05.2011 TO 

(731) GOOGLE INC.    (US) 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, U.S.A.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, phần mềm vận hành máy tính, phần mềm trình duyệt máy 

tính, phần mềm máy tính cho phép truy cập internet, phần cứng máy tính, máy tính, máy 
tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử cầm tay 
cá nhân.    

 
Nhóm 35: Cửa hàng bán lẻ phần mềm máy tính được cung cấp qua internet và các mạng 
máy tính và mạng liên lạc điện tử khác; cửa hàng bán lẻ phần mềm máy tính dùng cho các 
thiết bị điện tử kỹ thuật số di động cầm tay và các thiết bị điện tử tiêu dùng khác. 

 
Nhóm 42: Thiết kế máy tính, cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP), cụ thể là cung cấp máy 
chủ cho các ứng dụng phần mềm máy tính của người khác; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật liên 
quan đến máy tính; xử lý sự cố liên quan đến máy tính (phần mềm máy tính); cung cấp 
trang web đăng tải thông tin về phần mềm máy tính.    

 
 

(210) 4-2011-12286 (220) 22.09.2009 
(641) 4-2009-20247 (441) 26.09.2011 

(731) TOWERS PERRIN CAPITAL 
CORPORATION   (US) 
1011 Centre Road, Suite 325, 
Wilmington, Delaware 19805, United 
States of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn kinh doanh; dịch vụ tư vấn nguồn nhân lực và nhân sự (bao gồm 

quản lý và tư vấn quản lý nguồn nhân lực và nhân sự, tuyển dụng và lựa chọn nhân sự và 
tư vấn liên quan đến tuyển dụng và lựa chọn nhân sự, nghiên cứu nguồn nhân lực và nhân 
sự, thu thập và cung cấp thông tin liên quan đến nguồn nhân lực và nhân sự), dịch vụ 
nghiên cứu thị trường và phân tích thị trường; dịch vụ gia công thuê ngoài (sử dụng nguồn 
lực bên ngoài để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc để công việc được hoàn thành 
hiệu quả) (outsourcing) [hỗ trợ kinh doanh]; quản lý và biên soạn thông tin thành cơ sở dữ 
liệu được máy tính hoá; làm báo cáo về thị trường và tìm hiểu thị trường; tiến hành nghiên 
cứu kinh doanh và khảo sát kinh doanh; chuẩn bị báo cáo kinh doanh; chuẩn bị theo yêu 
cầu của khách hàng các tài liệu dùng để trao đổi giữa người thuê lao động và người lao động. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính (bao gồm phân tích tài chính, tư vấn tài chính, đánh giá tài 
chính, quản lý tài chính và tư vấn quản lý tài chính, dịch vụ tính toán rủi ro liên quan đến 
các giao dịch tài chính, lập kế hoạch tài chính, chuẩn bị báo cáo tài chính, môi giới tài 
chính), dịch vụ đầu tư (bao gồm tư vấn đầu tư, thông tin đầu tư, nghiên cứu và đánh giá 
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đầu tư, môi giới đầu tư, lập kế hoạch đầu tư), dịch vụ bảo hiểm và tái bảo hiểm (bao gồm 
dịch vụ cố vấn bảo hiểm, thông tin bảo hiểm, nghiên cứu bảo hiểm, đánh giá tài chính và 
định giá tài chính cho mục đích bảo hiểm, dịch vụ của chuyên viên thống kê bo hiếm), 
dịch vụ môi giới bảo hiểm và tái bảo hiểm, dịch vụ đánh giá rủi ro và quản lý rủi ro [tài 
chính/bảo hiểm], dịch vụ thống kê rủi ro và phí bảo hiểm; dịch vụ tư vấn và quản trị liên 
quan đến bảo hiểm, tiền bồi thường và tiền trợ cấp cho người lao động, kế hoạch tiền trợ 
cấp cho người lao động, kế hoạch chia sẻ lợi nhuận cho người lao động, kế hoạch mua cổ 
phiếu cho người lao động, tiết kiệm cho người lao động, kế hoạch thanh toán tiền hưu và 
trợ cấp hưu trí, kế hoạch thanh toán tiền chăm sóc sức khoẻ, tiền khám răng miệng và kê 
đơn thuốc cho người lao động; dịch vụ nghiên cứu tài chính và thông tin tài chính. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, bao gồm thực hiện các hội thảo, hội thảo chuyên đề, và các 
chương trình giáo dục khác và cung cấp các xuất bản phẩm điện tử, đoạn âm thanh số hoá 
(podcast) và viđêô không tải xuống được nhằm mục đích giáo dục liên quan đến nguồn 
nhân lực, bồi thường và trợ cấp cho người lao động, việc lên kế hoạch hưu trí, kế hoạch 
lương hưu và trợ cấp hưu trí, đầu tư, kế hoạch chia sẻ lợi nhuận, kế hoạch mua cổ phiếu, 
chăm sóc sức khoẻ, kế hoạch chăm sóc sức khoẻ, kế hoạch chăm sóc răng miệng, kế 
hoạch kê đơn điều trị, quản lý nhân sự, hiệu quả của lực lượng lao động, quản lý tiền 
thưởng, đánh giá công việc của người lao động, các chính sách nhân sự, trao đổi giữa 
người sử dụng lao động và người lao động, sự an toàn của người lao động, sự thay đổi vị 
trí của người lao động, gia công thuê ngoài, quản lý và vận hành kinh doanh và quản lý và 
vận hành tổ chức, cơ cấu và tái cơ cấu tổ chức, phát triển sản phẩm và marketing, sát nhập 
và mua lại doanh nghiệp, lên kế hoạch chiến lược, lên kế hoạch dự trù tình huống bất ngờ, 
quản lý sự thay đổi, công nghệ thông tin, bảo hiểm, yêu cầu bồi thường bảo hiểm, quản lý 
rủi ro, đánh giá rủi ro, vấn đề thống kê rủi ro và phí bảo hiểm, dịch vụ tài chính, đầu tư, 
lên kế hoạch tài chính, lập mô hình tài chính, phân bổ tài sản, lập mô hình hiểm hoạ, quản 
lý yêu cầu đòi bồi thường, và đảm bảo chất lượng. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn kỹ thuật về máy tính và công nghệ thông tin; thiết kế, phát triển, 
và thực hành ứng dụng (thi công) phần cứng và phần mềm máy tính, cơ sở dữ liệu, các 
trang web, và mạng nội bộ (intranet); dịch vụ tích hợp hệ thống máy tính; dịch vụ lập 
trình máy tính và lập mô hình máy tính; dịch vụ quản lý dự án máy tính (về kỹ thuật); 
dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) (cung cấp truy cập qua mạng Internet 
tới các chương trình ứng dụng cho các dịch vụ nguồn nhân lực, bảo hiếm, tài chính và 
quản lý kinh doanh). 

 
 

(210) 4-2011-12302 (220) 20.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần du lịch Đồng 
Thuận  (VN) 
Đường Yên Ninh, Bình Sơn, thành phố 
Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đổi ngoại tệ (đổi tiền); tư vấn tài chính; tư vấn về bảo hiểm, đánh giá 

bất động sản quản lý tòa nhà; đầu tư vốn.  
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Nhóm 38: Dịch vụ cho thuê thời gian truy cập mạng máy tính toàn cầu; cho thuê thiết bị 
viễn thông, truyền hình cáp; dịch vụ điện báo.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa, quốc tế, vận tải hành khách; đại lý bán vé máy bay, 
tàu hỏa, môi giới vận tải; cho thuê phương tiện vận tải; cho thuê bãi đỗ xe. 

 
Nhóm 41: Tổ chức cuộc trình diễn ca múa nhạc, tổ chức cuộc đi chơi trên biển, trò chơi 
bida, dịch vụ câu lạc bộ thẩm mỹ (nhằm mục đích giải trí); tổ chức hội nghị, hội thảo 
nhằm mục đích giáo dục; câu lạc bộ khiêu vũ.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn; nhà nghỉ, quán ăn uống, quán cà phê giải khát, 
cửa hàng phục vụ thức ăn nhanh.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ mát xa; dịch vụ xông hơi, nhà nghỉ dưỡng 
bệnh; vật lý trị liệu; thẩm mỹ viện.  

 
 

(210) 4-2011-12307 (220) 21.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(300) 85/250,577 24.02.2011 US 

(531) 25.12.1; A26.11.9 
(731) BRISTOL-MYERS SQUIBB 

COMPANY, a Delaware corporation  
(US) 
345 Park Avenue, New York, New York 
10154, USA 

(540) 

  

(740) Công ty luật hợp danh YKVN (YKVN) 
 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược dùng để điều trị các rối loạn về trao đổi chất.  

 
 

(210) 4-2011-12314 (220) 21.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tư Vấn Đầu Tư và Thương Mại  
(VN) 
Số 120 Hàng Trống, phường Hàng 
Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu tàu thủy và các thiết bị tàu thủy.  
 

Nhóm 36: Tư vấn đầu tư. 
 

Nhóm 42: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình; thiết kế công trình đường thủy, công 
trình cầu, đường bộ, công trình dân dụng và công nghiệp. 
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(210) 4-2011-12325 (220) 21.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 7.3.11; 26.3.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Danaland   (VN) 
Tầng 1, tòa nhà Indochina, số 74 Bạch 
Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh, môi giới bất động sản bao gồm mua, bán, chuyển nhượng, 
cho thuê nhà ở; đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ 
sở hữu, hoặc chủ sử dụng, hoặc đi thuê.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế; dịch vụ vận tải hàng hoá và 
vận chuyển hành khách du lịch; dịch vụ cho thuê xe cộ; dịch vụ đại lý (môi giới) tàu biển, 
đại lý vận tải đường biển.   

 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị, tập huấn chuyên đề; dịch vụ tổ 
chức vui chơi, giải trí, thi đấu thể thao.  

 
 

(210) 4-2011-12342 (220) 21.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 6.1.2; 1.3.1 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, vàng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Thái Nhã An   (VN) 
Số 43, đường Trần Văn Kiểu, phường 10, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Hạt hút ẩm (chế phẩm hoá học).  
 

Nhóm 29: Nấm khô; nho khô; hạt dẻ (tất cả đã được chế biến); hạnh nhân xay; mứt cam 
(mứt ướt); lạc đã chế biến.  

 
 

(210) 4-2011-12363 (220) 21.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1; A1.1.12; 3.4.18 
(591) Xanh ngọc, trắng, hồng, xanh dương, 

vàng, đen, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH thức ăn gia súc 

Lái Thiêu  (VN) 
48B quốc lộ 13 (cũ), thị trấn Lái Thiêu, 
huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho gia cầm; thức ăn cho thủy sản.  
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(210) 4-2011-12390 (220) 21.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) KOREA YAKULT CO., LTD.   (KR) 

28-10 Jamwon-dong Seocho-gu, Seoul 
137-030, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Chất chiết xuất của cây hoa bia để nấu bia, đồ uống chế biến từ rau quả; đồ 

uống chế biến từ gạo; đồ uống từ nước táo ép; nước nhân sâm ép (đồ uống); nước lô hội 
ép (đồ uống).  

 
 

(210) 4-2011-12439 (220) 22.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(731) Hộ kinh doanh dép Nguyên  

(VN) 
97 Võ Văn Ngân, khu phố 2, phường 
Linh Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép; nón (mũ); tất (vớ); quần áo.  

 
 

(210) 4-2011-12477 (220) 22.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(731) COUNTRY ROAD CLOTHING PTY 

LTD   (AU) 
658 Church Street, Richmond, Victoria 
3121, Australia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ gia dụng hoặc dụng cụ nhà bếp và dụng cụ chứa (không chạy điện và không 

bằng hoặc phủ bằng kim loại quý); đồ thủy tinh gia dụng, đồ sứ, đồ bằng đất nung; đồ 
dùng nhà bếp bằng nhựa (không chạy điện); rổ dùng trong gia đình không bằng kim loại 
quý; khuôn làm bánh ngọt, chân nến, giá đỡ nến, đồ trang trí trong gia đình (không bằng 
kim loại quý); phin pha cà phê không sử dụng điện; bình pha cà phê không sử dụng điện; 
bộ nồi nấu ăn không dùng điện; nồi nấu ăn không dùng điện; bát đĩa bằng sành sứ; thớt 
dùng cho nhà bếp; bình đựng đồ uống; thùng rác; bát thủy tinh; bình thủy tinh miệng nhỏ; 
bình đựng nước cách nhiệt; bình đựng nước không dùng điện; dụng cụ trộn dùng trong 
nhà bếp không dùng điện; dụng cụ chặt, xắt nhỏ thức ăn (không phải là dao, không dùng 
điện); dụng cụ ép hoa quả không dùng điện; dụng cụ chứa dùng trong nhà bếp; bộ dụng 
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cụ ăn uống (không bằng kim loại quý); vòng quấn quanh khăn ăn (không bằng kim loại 
quý); dụng cụ xay hạt tiêu bằng tay; giỏ chuyên dụng đựng dụng cụ ăn uống và đồ ăn; đồ 
trang trí trên bàn ăn không bằng kim loại quý; ống xi phông dùng cho nước gaz; dụng cụ 
cách nhiệt đựng đồ ăn và đồ uống; đĩa đựng xà phòng; dụng cụ cấp xà phòng (vật dụng 
dùng trong nhà tắm); bàn chải vệ sinh; vòng và thanh để treo khăn tắm; găng tay cách 
nhiệt để bưng đồ nóng từ lò (dụng cụ nhà bếp); lọ cắm hoa.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ qua mạng liên quan đến các hàng hóa bao gồm trang phục, đồ 
đi chân, đồ đội đầu, túi, phụ kiện, đồ nội thất, trang trí trong gia đình, đồ gia dụng và 
dụng cụ nhà bếp, vật liệu thô và đã qua xử lý.  

 
 

(210) 4-2011-12481 (220) 22.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Imexpharm  (VN) 
Số 04, đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-12510 (220) 22.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.1.8 
(591) Đỏ, đen, vàng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ quảng cáo Nam Phát  
(VN) 
86 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quảng cáo bằng truyền hình; thương mại truyền hình; tổ chức giới 

thiệu và xúc tiến thương mại; hãng thông tin thương mại; tổ chức triển lãm với mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo.  

 
Nhóm 40: Gia công phim điện ảnh; in ấn; tráng rửa phim ảnh.  

 
Nhóm 41: Cho thuê máy chiếu và phụ tùng điện ảnh; cho thuê phim điện ảnh; sản xuất 
phim trên băng video; dàn dựng (biên tập) băng video; cho thuê thiết bị ánh sáng dùng 
cho trường quay hoặc nhà hát; cho thuê máy quay video.  
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(210) 4-2011-12511 (220) 22.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.4 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ vận 
tải Cường Phát  (VN) 
Khối 2, Văn Phú, phường Phú La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; sơn chống bẩn; sơn chống khuẩn; sơn chịu nhiệt (sơn amiăng); sơn lót 

bảo vệ khung, gầm xe cộ; sơn chịu lửa. 
 
 

(210) 4-2011-12512 (220) 22.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) COREANA COSMETICS CO., LTD. 
(KR)   (KR) 
204- 1 Jeongchon-ri, Seonggeo-eup, 
Cheonan-si, Chungcheongnam-do, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn trang điểm; chế phẩm tẩy trang; nước hoa; son môi; keo xịt 

tóc; mặt nạ dưỡng da; kem dưỡng da (mỹ phẩm); kem nền; mỹ phẩm chăm sóc da.  
 
 

(210) 4-2011-12513 (220) 22.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.13.1; A14.5.2 
(591) Đen, đỏ 
(731) PRESIDENT PHARMACEUTICAL 

CORPORATION   (TW) 
7F., No. 8, Dongsing Rd., 105 Taipei, 
Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước thơm dưỡng thể [không dùng cho mục đích y tế]; tăm bông dùng cho 

mục đích trang điểm [mỹ phẩm]; mặt nạ làm đẹp [mỹ phẩm]; kem dùng để trang điểm 
[mỹ phẩm]; chế phẩm tẩy trang [mỹ phẩm]; nước thơm dùng để chống nắng [mỹ phẩm]; 
nước thơm làm trắng da [mỹ phẩm]; nước hoa dạng lỏng; xà phòng dạng bánh dùng cho 
mục đích vệ sinh; xà phòng tắm dạng lỏng.  
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(210) 4-2011-12528 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(731) PHARMAMATE INTERNATIONAL 

CO., LTD    (KR) 
2F Poongin Bldg, 359-6 Yangjae-dong, 
Seocho-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  

 
 

(210) 4-2011-12529 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(731) PHARMAMATE INTERNATIONAL 

CO., LTD    (KR) 
2F Poongin Bldg, 359-6 Yangjae-dong, 
Seocho-gu, Seoul, Korea   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  

 
 

(210) 4-2011-12530 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) PHARMAMATE INTERNATIONAL 
CO., LTD    (KR) 
2F Poongin Bldg, 359-6 Yangjae-dong, 
Seocho-gu, Seoul, Korea   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  

 
 

(210) 4-2011-12531 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) PHARMAMATE INTERNATIONAL 
CO., LTD    (KR) 
2F Poongin Bldg, 359-6 Yangjae-dong, 
Seocho-gu, Seoul, Korea   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
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(210) 4-2011-12532 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) PHARMAMATE INTERNATIONAL 
CO., LTD    (KR) 
2F Poongin Bldg, 359-6 Yangjae-dong, 
Seocho-gu, Seoul, Korea   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

(210) 4-2011-12533 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.1; 1.15.5; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Napoli Việt 
Nam   (VN) 
Số 19C, ngõ 45 Cự Lộc, Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Bếp nấu ăn, vòi chậu, bồn rửa bát, máy hút khử mùi dùng cho nhà bếp, lò vi 
sóng, thiết bị sấy khô, lò nướng bánh bằng điện. 

 
 

(210) 4-2011-12534 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1; 26.2.7; 26.4.2 
(591) Nâu đỏ, trắng 
(731) PERFECT INTERNATIONAL 

RESOURCES LIMITED   (HK) 
Room 604-605, 6/F Tower I Silvercord, 
30 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, 
Hong Kong 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế (IC)
 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa không sử dụng trong sản xuất chế phẩm và cho mục đích y tế; chế 
phẩm để giặt, chế phẩm làm sạch dạng bọt dùng cho ống xoắn của máy điều hòa không 
khí; chất tẩy dầu mỡ dùng cho động cơ xe; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; nước 
thơm dùng cho da; chế phẩm làm sạch da; mặt nạ làm đẹp; xà phòng; chế phẩm làm trắng 
da; son môi; chế phẩm làm bóng môi; chế phẩm chống nắng; dầu (gel) tắm; chế phẩm 
chăm sóc tóc, cụ thể là dầu gội, dầu xả, keo xịt; keo (gel) và keo bọt (mousse); kem đánh 
răng; chế phẩm xịt miệng không dùng cho mục đích y tế; nước hoa; tinh dầu (hương liệu). 

 

Nhóm 05: Amino axít dùng cho mục đích y tế; trà thảo mộc dùng cho mục đích y tế; chế 
phẩm thực phẩm bổ sung chăm sóc sức khỏe sử dụng cho mục đích y tế, có chứa 
seabuckthom và tỏi; chế phẩm thực phẩm bổ sung khoáng chất; sản phẩm xơ thực vật ăn 
được không có dinh dưỡng; vi-ta-min; khoáng chất, protein và sản phẩm xơ thực vật ăn 
được để sử dụng làm chế phẩm thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y tế; chế phẩm 
thực phẩm bổ sung chăm sóc sức khỏe chứa chủ yếu các vi-ta-min; chế phẩm có chứa hỗn 
hợp vi-ta-min và khoáng chất; chế phẩm bồ sung vi ta-min; sản phẩm bổ sung vi-ta-min 
hoặc khoáng chất; chế phẩm bổ sung dinh dưỡng (cho mục đích y tế).  
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Nhóm 29: Phấn hoa đã chế biến để làm thực phẩm; chế phẩm thực phẩm trên cơ sở 
protein dùng làm sản phẩm bổ sung dinh dưỡng (không sử dụng cho mục đích y tế); chế 
phẩm dinh dưỡng có chứa chủ yếu là phấn hoa, tảo spirulina,  nam việt quất, không dùng 
cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 30: Nước hãm, không dùng cho mục đích y tế; sữa ong chúa dùng cho người 
(không sử dụng cho mục đích y tế); chế phẩm thực phẩm trên cơ sở cacbonhyđrat sử dụng 
làm chất bổ sung dinh dưỡng (không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm bổ sung dinh 
dưỡng chứa chủ yếu là sữa ong chúa dùng cho người, seabuckthom, nha đam (lô hội), 
không sử dụng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; đồ uống không chứa cồn trên cơ sở ngũ cốc; đồ uống 
đẳng trương; chế phẩm dạng bột sử dụng để pha chế đồ uống; đồ uống nước ép trái cây đa 
vi-ta-min (không sử dụng cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quản lý về tiếp thị; tư vấn kinh doanh về tiếp thị; tiếp thị trực tiếp; tiếp 
thị đa cấp; tiếp thị trực tiếp và bán các sản phẩm dưới hình thức tiệc tại gia đối với các sản 
phẩm gia dụng, sản phẩm chăm sóc cá nhân và chăm sóc sức khỏe; bán buôn và bán lẻ 
sản phẩm gia dụng, sản phẩm chăm sóc cá nhân và chăm sóc sức khỏe. 

 
 

(210) 4-2011-12535 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1; 26.4.2; 26.2.7 
(591) Nâu đỏ, trắng 
(731) PERFECT INTERNATIONAL 

RESOURCES LIMITED    (HK) 
Room 604-605, 6/F Tower I Silvercord, 
30 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, 
Hong Kong   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế (IC)
 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa không sử dụng trong sản xuất chế phẩm và cho mục đích y tế; chế 
phẩm để giặt, chế phẩm làm sạch dạng bọt dùng cho ống xoắn của máy điều hòa không 
khí; chất tẩy dầu mỡ dùng cho động cơ xe; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; nước 
thơm dùng cho da; chế phẩm làm sạch da; mặt nạ làm đẹp; xà phòng; chế phẩm làm trắng 
da; son môi; chế phẩm làm bóng môi; chế phẩm chống nắng; dầu (gel) tắm; chế phẩm 
chăm sóc tóc, cụ thể là dầu gội, dầu xả, keo xịt; keo (gel) và keo bọt (mousse); kem đánh 
răng; chế phẩm xịt miệng không dùng cho mục đích y tế; nước hoa; tinh dầu (hương liệu).  

 

Nhóm 05: Amino axít dùng cho mục đích y tế; trà thảo mộc dùng cho mục đích y tế; chế 
phẩm thực phẩm bổ sung chăm sóc sức khỏe sử dụng cho mục đích y tế, có chứa 
seabuckthom và tỏi; chế phẩm thực phẩm bổ sung khoáng chất; sản phẩm xơ thực vật ăn 
được không có dinh dưỡng; vi-ta-min; khoáng chất, protein và sản phẩm xơ thực vật ăn 
được để sử dụng làm chế phẩm thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y tế; chế phẩm 
thực phẩm bổ sung chăm sóc sức khỏe chứa chủ yếu các vi-ta-min; chế phẩm có chứa hỗn 
hợp vi-ta-min và khoáng chất; chế phẩm bổ sung vi-ta-min; sản phẩm bổ sung vi-ta-min 
hoặc khoáng chất; chế phẩm bổ sung dinh dưỡng (cho mục đích y tế).   

 

Nhóm 29: Phấn hoa đã chế biến để làm thực phẩm; chế phẩm thực phẩm trên cơ sở 
protein dùng làm sản phẩm bổ sung dinh dưỡng (không sử dụng cho mục đích y tế); chế 
phẩm dinh dưỡng có chứa chủ yếu là phấn hoa, tảo spirulina, nam  việt quất, không dùng 
cho mục đích y tế.  
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Nhóm 30: Nước hãm, không dùng cho mục đích y tế; sữa ong chúa dùng cho người 
(không sử dụng cho mục đích y tế); chế phẩm thực phẩm trên cơ sở cacbonhyđrat sử dụng 
làm chất bổ sung dinh dưỡng (không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm bổ sung dinh 
dưỡng chứa chủ yếu là sữa ong chúa dùng cho người, seabuckthom, nha đam (lô hội), 
không sử dụng cho mục đích y tế.   

 
Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; đồ uống không chứa cồn trên cơ sở ngũ cốc; đồ uống 
đẳng trương; chế phẩm dạng bột sử dụng để pha chế đồ uống; đồ uống nước ép trái cây đa 
vi-ta-min (không sử dụng cho mục đích y tế).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quản lý về tiếp thị; tư vấn kinh doanh về tiếp thị; tiếp thị trực tiếp; tiếp 
thị đa cấp; tiếp thị trực tiếp và bán các sản phẩm dưới hình thức tiệc tại gia đối với các sản 
phẩm gia dụng, sản phẩm chăm sóc cá nhân và chăm sóc sức khỏe; bán buôn và bán lẻ 
sản phẩm gia dụng, sản phẩm chăm sóc cá nhân và chăm sóc sức khỏe. 

 
 

(210) 4-2011-12536 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.1.25; 26.13.25; 26.1.2 
(731) Perfect International Resources Limited  

(HK) 
Room 604-605, 6/F Tower I Silvercord, 
30 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, 
Hong Kong  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế (IC)

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa không sử dụng trong sản xuất chế phẩm và cho mục đích y tế; chế 

phẩm để giặt, chế phẩm làm sạch dạng bọt dùng cho ống xoắn của máy điều hòa không 
khí; chất tẩy dầu mỡ dùng cho động cơ xe; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; nước 
thơm dùng cho da; chế phẩm làm sạch da; mặt nạ làm đẹp; xà phòng; chế phẩm làm trắng 
da; son môi; chế phẩm làm bóng môi; chế phẩm chống nắng; dầu (gel) tắm; chế phẩm 
chăm sóc tóc, cụ thể là dầu gội, dầu xả, keo xịt; keo (gel) và keo bọt (mousse); kem đánh 
răng; chế phẩm xịt miệng không dùng cho mục đích y tế; nước hoa; tinh dầu (hương liệu).  

 
 

(210) 4-2011-12537 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.1.25; 26.13.25 
(731) PERFECT INTERNATIONAL 

RESOURCES LIMITED    (HK) 
Room 604-605, 6/F Tower I Silvercord, 
30 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, 
Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế (IC)
 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa không sử dụng trong sản xuất chế phẩm và cho mục đích y tế; chế 

phẩm để giặt, chế phẩm làm sạch dạng bọt dùng cho ống xoắn của máy điều hòa không 
khí; chất tẩy dầu mỡ dùng cho động cơ xe; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; nước 
thơm dùng cho da; chế phẩm làm sạch da; mặt nạ làm đẹp; xà phòng; chế phẩm làm trắng 
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da; son môi; chế phẩm làm bóng môi; chế phẩm chống nắng; dầu (gel) tắm; chế phẩm 
chăm sóc tóc, cụ thể là dầu gội, dầu xả, keo xịt; keo (gel) và keo bọt (mousse); kem đánh 
răng; chế phẩm xịt miệng không dùng cho mục đích y tế; nước hoa; tinh dầu (hương liệu).  

 
 

(210) 4-2011-12538 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.5.21; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, vàng cam, cam 

(540) 

  

(731) Hồ Doanh Châu   (VN) 
118/51 Bạch Đằng, phường 24, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, tranh ảnh, quà lưu niệm, trang sức.  

 
 

(210) 4-2011-12539 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.15; 26.3.1 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
cấp thoát nước và môi 
trường đô thị Đồng Tháp  (VN)
Số 01, đường Tôn Đức Thắng, phường 1, 
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước sạch (đồ uống). 
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; xây dựng công trình giao thông.  
 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế công trình kỹ 
thuật hạ tầng, kỹ thuật đô thị; thiết kế công trình cấp thoát nước; khảo sát địa chất công 
trình.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ bảo dưỡng cơ sở hạ tầng đô thị, nông thôn như: vỉa hè, công viên cây 
xanh, nghĩa trang nhân dân.  

 
 

(210) 4-2011-12550 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
H-T Giang San   (VN) 
56/3 Sư Vạn Hạnh, khu phố 1, thị trấn 
Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm 
Đồng  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón (phân than sinh học). 
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(210) 4-2011-12552 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.23; A26.11.12; 24.5.1; A1.1.9 
(591) Vàng, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng thương mại sản xuất 
Hoàn Thiện    (VN) 
Số 407/58/6 Quang Trung, phường 10, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường; bột chà ron sử dụng trong quá trình lót gạch.  
 
 

(210) 4-2011-12553 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.23; 24.5.1; A1.1.9; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng thương mại sản xuất 
Hoàn Thiện    (VN) 
Số 407/58/6 Quang Trung, phường 10, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường; bột chà ron sử dụng trong quá trình lót gạch.  
 
 

(210) 4-2011-12554 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.5.1; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng thương mại sản xuất 
Hoàn Thiện    (VN) 
Số 407/58/6 Quang Trung, phường 10, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường; bột chà ron sử dụng trong quá trình lót gạch.  
 
 

(210) 4-2011-12555 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A25.7.21; 25.7.20 
(591) Xanh mạ non, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương Mại 
Dịch Vụ Màn Mỹ   (VN) 
184/1A Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 24: Rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; rèm cửa. 
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(210) 4-2011-12557 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1; 26.5.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) SANALLOY INDUSTRY CO., LTD.  

(JP) 
Fukusaki-cho Takahashi, Kanzaki-gun, 
Hyogo 6792216 Japan  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 06: Kim loại màu thiêu kết và hợp kim của kim loại màu thiêu kết, kim loại màu và 
hợp kim của kim loại màu, sắt được nung kết và thép được nung kết, sắt và thép.   

 
 

(210) 4-2011-12558 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 7.1.5; A7.1.12; 26.1.1; 26.13.25 
(591) Trắng, đỏ, xanh nước biển 
(731) Công ty cổ phần phần mềm 

ứng dụng Hà Nội   (VN) 
P251 - T2 - 110 Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn).  
 

Nhóm 35: Mua bán phần mềm máy tính (ghi sẵn).  
 
 

(210) 4-2011-12559 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH công nghệ thực 
phẩm Hoàng Phương  (VN) 
Thôn Đường Yên, xã Xuân Nén, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu sữa đậu nành, nước ép trái cây.  
 
 

(210) 4-2011-12570 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) ATSUGI CO., LTD   (JP) 
9-1, Ohya Kita 1-chome, Ebina-shi, 
Kanagawa-ken, Japan   

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, bít tất dài, tất ngắn, thắt lưng (quần áo); áo lót.  
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Nhóm 26: Đăng ten trang trí và đồ thêu; đồ trang trí cho tóc; dải (ruy băng) đàn hồi và 
dây tết (bằng lụa, vải); khuy; đồ trang trí cho giầy (không bằng kim loại quý); phù hiệu 
cho quần áo, không bằng kim loại quý và ghim cài [phụ kiện trang phục]; vật trang trí 
dùng cho quần áo.  

 
 

(210) 4-2011-12571 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.9.1 
(731) ATSUGI CO., LTD.   (JP) 

9-1, Ohya Kita 1-chome, Ebina-shi, 
Kanagawa-ken, Japan   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, bít tất dài, tất ngắn, thắt lưng (quần áo); áo lót.  
 

Nhóm 26: Đăng ten trang trí và đồ thêu; đồ trang trí cho tóc; dải (ruy băng) đàn hồi và 
dây tết (bằng lụa, vải); khuy; đồ trang trí cho giầy (không bằng kim loại quý); phù hiệu 
cho quần áo, không bằng kim loại quý và ghim cài [phụ kiện trang phục]; vật trang trí 
dùng cho quần áo.   

 
 

(210) 4-2011-12572 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Bùi Thị Thu Hà  (VN) 
Số 127 lô 15 Khu đô thị Hoà Vượng, 
phường Lộc Vượng, thành phố Nam 
Định, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện); 

dịch vụ quán café; dịch vụ quầy rượu (quầy bar)  
 
 

(210) 4-2011-12573 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.1.25; 26.1.1 
(591) Đỏ sậm, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Chất Lượng Sao  
(VN) 
92/31 Trần Mai Ninh, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy nước uống nóng lạnh, máy xay sinh tố, lò nướng, nồi cơm điện, 

bếp ga âm, máy hút khử mùi, lò nướng, chậu rửa chén bằng Inox, bình thủy điện, máy 
giặt, máy sấy, máy pha café, tủ lạnh, máy sơ chế; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông để bán lẻ. 
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(210) 4-2011-12574 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Xanh lá cây, đỏ (540) 

 

(731) Công ty cổ phần xi măng 
Đồng Lâm  (VN) 
Thôn Cổ Xuân, xã Phong Xuân, huyện 
Phòng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

(511)   Nhóm 19: Đá vôi dùng trong xây dựng; xi măng; cát; đá xây dựng.  
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng; xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng.  
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản. 
 

Nhóm 37: Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi 
và viễn thông.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa. 
 
 

(210) 4-2011-12575 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.7.7; A3.7.24; A1.1.12; 26.1.2; 5.7.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
thương mại Băng Thy  (VN) 
28 Lê Trực, phường 7, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, ca cao, đường, kem lạnh, đồ uống chế trên cơ sở cà phê, ca cao hoặc 
s«-c«-la. 

 
 

(210) 4-2011-12576 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 7.3.11; 26.11.3; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tâm Đức  (VN) 
Số 623 Bà Triệu, phường Trường Thi, 
thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá  

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ phục vụ tang lễ. 
 
 

(210) 4-2011-12577 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.1; A5.3.13; A5.3.14 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và thương mại 
Nghĩa Thịnh  (VN) 
Số 28 đường Lý Thái Tổ, phường Đông 
Kinh, thành phố Lạng Sơn  

 

(511)   Nhóm 33: Ruợu, đồ uống có cồn (trừ bia). 
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(210) 4-2011-12578 (220) 23.06.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 26.13.25; 18.3.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đông Hương (VN)
Thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao 
Lộc, tỉnh Lạng Sơn  

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng giặt; chất tẩy vết bẩn. 
 
 

(210) 4-2011-12579 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1; A25.7.21 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá chuối 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dệt may sản xuất 
thương mại Quán Thành  (VN) 
ấp 3, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An 

 

(511)   Nhóm 22: Lều, mái che bằng vải bạt, mái che bằng vật liệu tổng hợp, lưới để ngụy trang, 
vải dầu, vải nhựa, mui xe cộ (chưa lắp). 

 

Nhóm 24: Rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo, rèm cửa, màn chống muỗi, màn cửa 
dạng lưới (ri đô), vải bằng sợi thủy tinh dùng cho ngành dệt. 

 
 

(210) 4-2011-12587 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xây dựng Đại Thành   (VN) 
585 Ngô Gia Tự, quận Hải An, thành 
phố Hải Phòng  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tạo và duy trì 
trang web cho người khác; trang web máy tính chủ; dịch vụ cung cấp công cụ tìm kiếm 
trên internet; dịch vụ cho thuê trang web chủ.  

 
 

(210) 4-2011-12590 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và phát 
triển Bình Minh  (VN) 
Số 10, ngách 378/58 phố Thụy Khuê, 
phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại. 
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu điện thoại, linh kiện điện thoại.  
 
 

(210) 4-2011-12591 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và phát 
triển Bình Minh   (VN) 
Số 10, ngách 378/58 phố Thụy Khuê, 
phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu điện thoại, linh kiện điện thoại.  
 
 

(210) 4-2011-12592 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 22.1.1 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển AMC Việt Nam   (VN)
Phòng 802, tòa nhà HITTC số 185 Giảng 
Võ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức hoạt động về văn hoá. 
 
 

(210) 4-2011-12593 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và dịch vụ Phạm Gia   (VN) 
Số 226 đường 208, xã An Đồng, huyện 
An Dương, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 32: Nước lọc tinh khiết (đồ uống). 
 
 

(210) 4-2011-12594 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A1.1.10; 26.1.1; 1.15.24; 3.9.20; 
A3.9.10; 3.9.1 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
chế biến sứa biển Tùng Anh (VN)
Cụrn 1, tổ dân phố Đôn Lương (tại nhà 
ông Trần Trọng Khuê), thị trấn Cát Hải, 
huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 29: Sứa biển, sò hến, tôm, cua, cá (không còn sống).  
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(210) 4-2011-12596 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH trang thiết bị 
và y tế QT  (VN) 
CT3 - 2106, khu nhà ở Bắc Hà, phường 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-12597 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm VIMEDIMEX   (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-12598 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm VIMEDIMEX   (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-12599 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm VIMEDIMEX   (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-12610 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm VIMEDIMEX     (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-12611 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm VIMEDIMEX     (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-12612 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm VIMEDIMEX     (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-12613 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm VIMEDIMEX     (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-12614 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm VIMEDIMEX     (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-12615 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm VIMEDIMEX     (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-12616 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm VIMEDIMEX     (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-12617 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm VIMEDIMEX     (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-12618 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm VIMEDIMEX     (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-12619 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm VIMEDIMEX     (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-12630 (220) 23.06.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 7.1.6; 7.1.24; A7.1.12 
(591) Vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Luận  (VN) 
K2/48C ấp Tân Bản, đường Nguyễn Tri 
Phương , phường Bửu Hòa, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản, cho thuê bất động sản, môi giới bất động sản, quản lý 

bất động sản, cho thuê văn phòng, cho thuê căn hộ.  
 
 

(210) 4-2011-12631 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.2; A26.4.6; 25.5.2 
(591) Vàng, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
CoCo Việt Nam  (VN) 
Số 126/16, Nguyễn Đình Chiểu, phường 
2, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai, nước khoáng đồ uống. 
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(210) 4-2011-12632 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A6.19.15; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Cánh Đồng Vàng   (VN) 
57-59 đường số 3, khu phố 8, phường 
Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Bơ đậu phộng; mứt dạng lỏng; đậu hầm; dâu đông lạnh; đậu phụ (tofu); dầu 
oliu dùng làm thực phẩm.  

 

Nhóm 30: Sô cô la; mật ong; nước xốt cà chua; mì ống; xốt ma-don-ne (mayonnaise); đồ 
gia vị nước chấm nước xốt; mì sợi. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; si rô dùng cho đồ uống; đồ uống y tế; nước ép rau 
quả (đồ uống); nước ép trái cây; nước ép cà chua.  

 
 

(210) 4-2011-12633 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.5.1 
(591) Trắng, nâu đỏ 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Loan 

Bang   (VN) 
283 Nguyễn Huệ, thị trấn Đăk Đoa, 
huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng nông sản.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hoá.  
 
 

(210) 4-2011-12634 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.2 
(731) Công ty TNHH nhựa Duy Tân (VN)

298 Hồ Học Lãm, khu phố 3, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 20: Tủ đựng quần áo bằng nhựa; tủ đựng hồ sơ bằng nhựa; bàn ăn bằng nhựa; ghế 
ngồi bằng nhựa; kệ đựng hồ sơ bằng nhựa; kệ đựng giày dép bằng nhựa.  

 

Nhóm 21: Thùng đựng đá bằng nhựa; thùng đựng gạo bằng nhựa; giỏ (làn) đi chợ bằng 
nhựa; hũ nhựa (đựng thực phẩm).  
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(210) 4-2011-12635 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(731) IRVITA PLANT PROTECTION, A 

BRANCH OF CELSIUS PROPERTY 
B.V.   (NL) 
Pos Cabai Office Park Unit 13, P.O.Box 
403 Curacao, Netherlands Antilles  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt loài gây hại, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và thuốc diệt nấm.  

 
 

(210) 4-2011-12636 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) ENOTECA KABUSHIKI KAISHA 
(ALSO TRADING AS "ENOTECA CO., 
LTD.")   (JP) 
14- 15, Minamiazabu 5-chome, Minato-
ku, Tokyo, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống thực hiện bởi nhà hàng ăn uống, quán 

cà phê, quán ăn tự phục vụ, quầy bán rượu, quầy bán đồ ăn nhanh, căng tin, nhà hàng ăn 
uống tự phục vụ; phục vụ thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  

 
 

(210) 4-2011-12637 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) ENOTECA KABUSHIKI KAISHA 
(ALSO TRADING AS "ENOTECA CO., 
LTD.")    (JP) 
14- 15, Minamiazabu 5-chome, Minato-
ku, Tokyo, Japan   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ các loại hàng hoá: thực phẩm, đồ uống có cồn và 

không có cồn, rượu vang, rượu mạnh, máy móc và thiết bị điện, rượu vang để trong hầm 
chứa, rượu vang để ở thùng ướp lạnh, dao mở nút rượu chỉ dùng ở quán rượu, dụng cụ cầm 
tay có lưỡi hoặc có đầu nhọn, dụng cụ thao tác bằng tay, đồ ngũ kim, dụng cụ nhà bếp, bộ 
đồ ăn, dụng cụ tiết kiệm rượu, ly đựng rượu, dụng cụ mở nút chai rượu, dụng cụ đóng lại 
nút chai rượu, dụng cụ làm sạch, vật dụng cọ rửa, ấn phẩm, giấy và văn phòng phẩm, 
thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc lá, hộp chứa hàng công nghiệp, túi xách và ví 
đựng, quần áo và đồ tư trang; dịch vụ giới thiệu các loại sản phẩm (không kể vận chuyển) 
vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các sản phẩm này.  
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(210) 4-2011-12638 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.2; A26.4.6 
(591) Trắng, đỏ, đen, vàng, nâu. 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng Ma San   (VN) 
Tầng 12, toà nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 29: Mứt hoa quả; rau củ quả đóng hộp; nước mắm; nước mắm pha tỏi ớt; thịt đóng 
hộp; cá đóng hộp; dầu ăn. 

 

Nhóm 30: Mì ăn liền; bún ăn liền; phở ăn liền; cháo ăn liền; nước tương (xì dầu); tương 
ớt; bột gia vị thực phẩm (bột nêm); nước xốt (gia vị).   

 

Nhóm 32: Nước giải khát có ga và không ga; nước uống đóng chai; nước ép hoa quả; 
nước uống tăng lực (không chứa thuốc) không dùng trong y tế; nước uống có hương vị trà.  

 
 

(210) 4-2011-12639 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A3.7.24; 3.7.16 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng Ma San    (VN) 
Tầng 12, toà nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 29: Mứt hoa quả; rau củ quả đóng hộp; nước mắm; nước mắm pha tỏi ớt; thịt đóng 
hộp; cá đóng hộp; dầu ăn.  

 

Nhóm 30: Mì ăn liền; bún ăn liền; phở ăn liền; cháo ăn liền; nước tương (xì dầu); tương 
ớt; bột gia vị thực phẩm (bột nêm); nước xốt (gia vị).    

 

Nhóm 32: Nước giải khát có ga và không ga; nước uống đóng chai; nước ép hoa quả; 
nước uống tăng lực (không chứa thuốc) không dùng trong y tế; nước uống có hương vị trà.  

 
 

(210) 4-2011-12641 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) ITW CCIP HOLDINGS LLC   (US) 
1201 North Market Street, PO Box 1347, 
Wilmington, Delaware 19801, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 17: Hợp chất hóa học dùng để bơm và bịt kín lốp ô tô, mô tô và xe đạp.  
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(210) 4-2011-12644 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược 
VACOPHARM  (VN) 
59 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ OCEANLAW (OCEANLAW., JSC.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-12645 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược 
VACOPHARM  (VN) 
59 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ OCEANLAW (OCEANLAW., JSC.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-12648 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.3.14; 26.4.1; 25.5.1 
(731) MONSIEUR (M) SDN BHD (CO. No. 

121889-W)   (MY) 
27-35, Jalan 11/118B, Desa Tun Razak, 
Cheras, 56000 Kuala Lumpur, Malaysia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông
(A ĐÔNG IP CONSULTANCY CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 24: Khăn trải giường bằng vải lanh; chăn; chăn bông; khăn tắm (trừ quần áo); rèm 
cửa bằng vải; bộ đồ trải giường bằng vải. 

 
 

(210) 4-2011-12649 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 5.5.16; A5.5.20; 26.2.7 
(591) Đỏ hoa mười giờ, trắng, cam, xanh lá 

cây, tím, vàng 
(731) Công ty TNHH Đại Thanh Vân (VN)

Số 200C, đường DT 744, ấp An Thuận, xã 
Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông

(A ĐÔNG IP CONSULTANCY CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn 
uống; khách sạn.  
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(210) 4-2011-12650 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.7.16; 26.1.1; A3.7.24; 3.7.10 
(731) Lương Duyên Nga   (VN) 

C37, đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến ăn được).  
 
 

(210) 4-2011-12651 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1; A26.11.9; 26.3.4; 26.7.25 
(731) SHANDONG HENGFENG RUBBER & 

PLASTIC CO., LTD.   (CN) 
Dawang Economic and Technological 
Development Zone, Dongying City, 
Shandong, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 12: Miếng vá bằng cao su có chất dính để vá săm xe; lốp ô tô; lốp xe đạp; săm 
dùng cho lốp xe bơm hơi; bộ đồ nghề để vá săm xe; chốt chống trượt dùng cho lốp; lốp 
máy bay; lốp cho xe cộ.  

 
 

(210) 4-2011-12652 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Đại lý Thuốc Y học Cổ truyền 
Đức Hòa Đường   (VN) 
Số 189B, đường Hoàng Lam, phường 5, 
thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc y học cổ truyền. 
 
 

(210) 4-2011-12653 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.9.1; 3.9.16; 25.5.2 
(591) Đỏ, xanh biển, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Hộ Kinh Doanh Nguyễn Lộc 
Thọ   (VN) 
89B Bạch Đằng, phường Tân Lập, Nha 
Trang, Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

Nhóm 35: Mua bán lương thực, thực phẩm, thủy hải sản. 
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(210) 4-2011-12654 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.9.1 
(591) Đỏ, hồng, da cam, ghi 
(731) Công ty TNHH Thương mại và 

sản xuất Thanh Hoa   (VN) 
12 Hàng Bạc, phường Hàng Bạc, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; thiết bị nấu nướng và các bộ phận của thiết bị đó; phụ tùng điều chỉnh 

và an toàn cho thiết bị dùng gas; thiết bị sấy bát; thiết bị lọc nước; thiết bị vệ sinh và các 
bộ phận của thiết bị đó.  

 
Nhóm 21: Bộ nồi đun nấu; dụng cụ nhà bếp; đồ chứa đựng dùng trong nhà bếp; bình đựng 
nước uống; máy nghiền gia dụng, không dùng điện; máy trộn (không sử dụng điện) dùng 
cho mục đích gia dụng.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán bếp ga, thiết bị nấu nướng và các bộ phận của thiết bị đó, phụ 
tùng điều chỉnh và an toàn cho thiết bị dùng gas, thiết bị sấy bát, thiết bị lọc nước, thiết bị 
vệ sinh và các bộ phận của thiết bị đó, bộ nồi đun nấu, dụng cụ nhà bếp, đồ chứa đựng 
dùng trong nhà bếp, bình đựng nước uống, máy nghiền gia dụng, không dùng điện, máy 
trộn (không sử dụng điện) dùng cho mục đích gia dụng; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tổ 
chức triển lãm nhằm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ thông tin thương 
mại; dịch vụ giới thiệu hàng hoá; dịch vụ nghiên cứu thị trường.  

 
 

(210) 4-2011-12655 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Đinh Phú Cường    (VN) 
1E Chả Cá, phường Hàng Đào, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán linh kiện và phụ tùng điện thoại, điện thoại di động, điện 

thoại để bàn các loại, thiết bị viễn thông, thẻ điện thoại các loại; dịch vụ quảng cáo; dịch 
vụ tổ chức triển lãm nhằm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ thông tin 
thương mại; dịch vụ giới thiệu hàng hóa; dịch vụ nghiên cứu thị trường.  

 
 

(210) 4-2011-12656 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Đinh Phú Cường   (VN) 
1E Chả Cá, phường Hàng Đào, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán linh kiện và phụ tùng điện thoại, điện thoại di động, điện 
thoại để bàn các loại, thiết bị viễn thông, thẻ điện thoại các loại; dịch vụ quảng cáo; dịch 
vụ tổ chức triển lãm nhằm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ thông tin 
thương mại; dịch vụ giới thiệu hàng hóa; dịch vụ nghiên cứu thị trường.  

 
 

(210) 4-2011-12657 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(731) Hộ kinh doanh Ly Ly   (VN) 

Số 251 Trần Hưng Đạo, phường 10, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 
(511)   Nhóm 25: Giầy dép thuộc nhóm này. 

 
 

(210) 4-2011-12658 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.23; 26.13.25; 26.15.15 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH giấy Sài Thành  

(VN) 
44/1E Phạm Văn Chiêu, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy.  

 
 

(210) 4-2011-12659 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.1.1; 2.1.20 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm An Bình   (VN) 
Nhà số 4, ngách 21, ngõ 4, phố Phương 
Mai, phường Phương Mai, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-12660 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.15.1; 26.1.2; 2.9.25 
(591) Xanh sẫm, xanh dương, đỏ, đỏ nhạt, 

vàng, da cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm An Bình   (VN) 
Nhà số 4, ngách 21, ngõ 4, phố Phương 
Mai, phường Phương Mai, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-12661 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
ấp Qui Thạnh 1, xã Trung Kiên, huyện 
Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt trừ cỏ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc trừ vi khuẩn gây 

hại cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật.  
 
 

(210) 4-2011-12662 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông    (VN) 
ấp Qui Thạnh 1, xã Trung Kiên, huyện 
Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm phân bón, các chất kích thích tăng trưởng cho 

cây trồng, các thiết bị và công nghệ sản xuất phân bón, công cụ máy nông nghiệp, hạt 
giống, cây giống, con giống. Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu bệnh, bình 
phun thuốc trừ sâu. 
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(210) 4-2011-12663 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Thanh Danh   (VN) 
749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-12664 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Thanh Danh   (VN) 
749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-12665 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-12666 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn y dược Quốc Tế    (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-12667 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm ¸ 
Đông   (VN) 
Số 130, đường Trường Chinh, phường 
Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 
Nam  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-12668 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh  
(VN) 
Số 167 đường Hà Huy Tập, thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-12669 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh  
(VN) 
Số 167 đường Hà Huy Tập, thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-12670 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh  
(VN) 
Số 167 đường Hà Huy Tập, thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-12671 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh  
(VN) 
Số 167 đường Hà Huy Tập, thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-12672 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 4.3.3; A5.3.14; 26.7.25 
(591) Xanh lá cây, da cam, vàng, trắng, xanh 

ngọc, xanh rêu 
(731) Công ty TNHH Chè xuất khẩu 

Bảo Long (VN)  (VN) 
Số 73 Khu Cầu Đất, thị trấn Thanh Sơn, 
huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: trà (chè); cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm trà (chè).  
 
 

(210) 4-2011-12673 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược và 
trang thiết bị y tế Sơn Hà 
(VN)  (VN) 
Số 32/36 Trương Hoàng Thanh, phường 
12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-12674 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A25.1.10 
(591) Đen, trắng, xanh đen, nâu trầm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Song Đan   (VN) 
251/4 Nguyễn Thiện Thuật, phường 1, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2011-12676 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(731) OBS PAKISTAN (PVT.) LTD   (PK) 

91-Clifton, Shahrah-e-Iran Karachi, 
Pakistan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-12677 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.15.21; 26.1.1; 26.1.6; 26.4.9; 26.3.2 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương, xanh 

dương đậm, xanh xám, vàng, vàng nhạt, 
trắng 

(731) LABORATOIRES BAILLEUL-
BIORGA    (FR) 
8, rue Laugier, 75017 Paris, France  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2011-12678 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 2.7.12 
(731) Trần Thị Tám   (VN) 

Khu 13, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải 
Hậu, tỉnh Nam Định  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua, bán và phân phối lương thực, thực phẩm, dụng cụ nhà bếp, mỹ 

phẩm và các chất tẩy rửa, hàng dệt may, da giầy, cơ khí, ti vi, video, đầu kỹ thuật số, máy 
nghe nhạc, loa, âm li, tai nghe, máy ghi âm, phụ kiện thiết bị âm thanh, phụ kiện thiết bị 
truyền hình, máy tính xách tay, máy tính để bàn, phụ kiện máy tính, điện thoại di động, 
điện thoại để bàn, phụ kiện đi kèm điện thoại di động và điện thoại để bàn, điện lạnh; đại 
lý mua, đại lý bán và ký gửi các hàng hóa lương thực, thực phẩm, dụng cụ nhà bếp, mỹ 
phẩm và các chất tẩy rửa; hàng dệt may, da giầy, cơ khí, ti vi, video, đầu kỹ thuật số, máy 
nghe nhạc, loa, âm li, tai nghe, máy ghi âm, phụ kiện thiết bị âm thanh, phụ kiện thiết bị 
truyền hình, máy tính xách tay, máy tính để bàn, phụ kiện máy tính, điện thoại di động, 
điện thoại để bàn, phụ kiện đi kèm điện thoại di động và điện thoại để bàn, điện lạnh.  
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(210) 4-2011-12679 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.12; 26.1.4; 24.15.21; 26.1.1 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương, xanh 

dương đậm, vàng nhạt, vàng, vàng đậm, 
trắng 

(731) LABORATOIRES BAILLEUL-
BIORGA    (FR) 
8, rue Laugier, 75017 Paris, France  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2011-12687 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.5.1; 6.1.2; 26.2.3 
(731) CHENGDU GRACE FIBER CO., LTD.  

(CN) 
No.270, Tuanjie South Road, Dawan 
Town, Qingbaijiang District, Chengdu 
City, Sichuan Province, P.R. China  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 22: Xơ dệt (textile fibers); vật liệu sợi dệt dạng thô (raw fibrous textile); sợi thủy 

tinh dùng trong ngành dệt; sợi cacbon dùng trong ngành dệt; sợi bằng chất dẻo dùng trong 
ngành dệt; dây (ropes) không bằng kim loại; lều trại; vật liệu đệm lót không bằng cao su 
hoặc chất dẻo; buồm; sợi xe dùng cho lưới.  

 
Nhóm 23: Sợi xe (yarn) dùng cho ngành dệt; sợi xe và chỉ bằng bông; sợi xe và chỉ dùng 
để mạng và vá; sợi xe và chỉ bằng tơ nhân tạo (rayon thread and yarn); chỉ dùng cho 
ngành dệt; sợi và chỉ đàn hồi dùng cho ngành dệt; sợi và chỉ để thêu; chỉ thuỷ tinh dùng 
cho ngành dệt; sợi len xe (worsted).  

 
 

(210) 4-2011-12691 (220) 23.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; 26.15.1; 26.1.4 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VOlR Việt Nam  
(VN) 
Tổ 3, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch trong nước và quốc tế, vận chuyển hành khách và hàng hóa, đại 

lý bán vé máy bay, vé tàu. 
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(210) 4-2011-12692 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.1; 26.3.4; 24.11.15 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xuất 

nhập khẩu Thuận Phát   (VN) 
Tổ 7 Hoàng Liệt, Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 19: ống nhựa cứng (dùng trong xây dựng), cửa nhựa, kính xây dựng.  
 
 

(210) 4-2011-12693 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần đầu tư xuất 
nhập khẩu Thuận Phát   (VN) 
Tổ 7 Hoàng Liệt, Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 19: ống nhựa cứng (dùng trong xây dựng), cửa nhựa, kính xây dựng.  
 
 

(210) 4-2011-12694 (220) 05.01.2010 
(641) 4-2010-00130 (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Trần Hồng Quân   (VN) 
Số 300 phố Huế, phường Phố Huế, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 04: Gaz; gaz nhiên liệu; gaz thắp sáng; xăng; dầu; chất bôi trơn.  
 

Nhóm 06: Bình (đồ chứa kim loại) dùng để chứa khí nén và nhiên liệu dạng lỏng; van gaz 
(dùng cho bình gaz); bình gaz bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2011-12695 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.15.1; A24.15.7 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật 
thương mại sản xuất Minh 
Phát Đạt  (VN) 
159A/3 phường Hiệp Bình Chánh, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 11: Nồi hơi, nồi hơi để đốt nóng, thiết bị làm nước nóng, nồi hơi đốt bằng gas, ống 
hơi dùng cho nồi đun nước nóng. 

 
 

(210) 4-2011-12696 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 7.3.11; 26.3.23 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn thiết kế và xây dựng 
Quang Phong  (VN) 
6/16 Nguyễn Trung Trực, phường 5, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 

 
 

(210) 4-2011-12697 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh lam, xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Vũ Hải   (VN) 
Số 152 tổ 3, khu 1, phường Lãm Hà, 
quận Kiến An, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 

 
 

(210) 4-2011-12700 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
khóa Hiệp Phát   (VN) 
Số 33 C, ngõ 12, phố Chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 06: Khóa cửa bằng kim loại (không dùng điện); chốt cửa bằng kim loại; tay nắm 

cửa bằng kim loại; bản lề cửa bằng kim loại; cái chặn cửa bằng kim loại; kẹp kính dùng 
cho cửa bằng kim loại.  
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(210) 4-2011-12701 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
khóa Hiệp Phát   (VN) 
Số 33 C, ngõ 12, phố Chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 06: Khóa cửa bằng kim loại (không dùng điện); chốt cửa bằng kim loại; tay nắm 
cửa bằng kim loại; bản lề cửa bằng kim loại; cái chặn cửa bằng kim loại; kẹp kính dùng 
cho cửa bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2011-12702 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
khóa Hiệp Phát   (VN) 
Số 33 C, ngõ 12, phố Chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 06: Khóa cửa bằng kim loại (không dùng điện); chốt cửa bằng kim loại; tay nắm 
cửa bằng kim loại; bản lề cửa bằng kim loại; cái chặn cửa bằng kim loại; kẹp kính dùng 
cho cửa bằng kim loại.  

 

(210) 4-2011-12705 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm 
(731) Công ty cổ phần phát triển sản 

phẩm thiên nhiên - FLORAL  (VN)
Số 11, ngách 7, ngõ 162A, Tôn Đức 
Thắng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng để tắm; sữa tắm; xà phòng.  
 

Nhóm 05: Chất diệt côn trùng; hương xua đuổi côn trùng; thực phẩm ăn kiêng dùng trong 
y học; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; dược phẩm. 

 

Nhóm 35: Mua bán tinh dầu, mỹ phẩm, mỹ phẩm dùng để tắm, sữa tắm, xà phòng, chất 
diệt côn trùng; hương xua đuổi côn trùng, thực phẩm ăn kiêng dùng trong y học, thực 
phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, dược phẩm. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
940 

(210) 4-2011-12710 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 15.7.1; 26.13.25 
(731) LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD  

(TW) 
No. 291, Haishan Road, Sec. 2, Haihu 
Village, Luchu, Taoyuan Hsien, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Bơm (bộ phận của máy, đầu máy hoặc động cơ), máy bơm nước, máy nén 

(máy), bơm bổ trợ (máy bơm); bơm phụ trợ (bộ phận của máy bơm), van (bộ phận của 
máy), bộ điều chỉnh (bộ phận của máy); van áp lực (bộ phận của máy), động cơ (không 
dùng cho xe cộ mặt đất); máy phát điện, cần trục có động cơ (không dùng cho xe cộ mặt 
đất); đầu máy (không dùng cho xe cộ mặt đất).   

 
 

(210) 4-2011-12711 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ du lịch Biển Việt   (VN)
90/293A đường số 1, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; tổ chức 

triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông, để bán lẻ.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; đại 
lý vé tàu, vé xe, vé máy bay.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức biểu diễn nghệ thuật; dịch vụ tổ chức các chương trình biểu diễn 
(cho mục đích giải trí, văn hóa, nghệ thuật, thể thao); dịch vụ tổ chức các sự kiện văn hóa; 
dịch vụ câu lạc bộ (cho mục đích giải trí và giáo dục); dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt chỗ ở khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2011-12712 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ du lịch Biển Việt   (VN)
90/293A đường số 1, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; tổ chức 

triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông, để bán lẻ.   
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Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; đại 
lý vé tàu, vé xe, vé máy bay.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức biểu diễn nghệ thuật; dịch vụ tổ chức các chương trình biểu 
diễn (cho mục đích giải trí, văn hóa, nghệ thuật, thể thao); dịch vụ tổ chức các sự kiện văn 
hóa; dịch vụ câu lạc bộ (cho mục đích giải trí và giáo dục); dịch vụ tổ chức hội nghị, hội 
thảo.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt chỗ ở khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2011-12713 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thảo Hiền   (VN) 
Số nhà 345 Lê Qúy Đôn, phường Tân 
Xuân, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 

 
 

(210) 4-2011-12714 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.11.1 (540) 

 

(731) Vũ Đăng Khoa   (VN) 
03 Lê Qúy Đôn, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quà tặng, hàng lưu niệm, tượng. 

 
 

(210) 4-2011-12716 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.3.14; A5.3.13; A5.11.11 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất Van Phát Tài  (VN) 
482/9 tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho con người; dược thảo; nước rửa vệ sinh phụ nữ dùng trong 

ngành y.  
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(210) 4-2011-12717 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 7.1.13 
(591) Nâu, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Thái Dương (VN)

Cụm công nghiệp La Phù, Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bánh làm từ bột ngũ cốc; mứt dạng kẹo; bánh ngọt, kẹo; mỳ sợi. 
 
 

(210) 4-2011-12718 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1 (540) 

 

(731) Trần Đình Thăng  (VN) 
Số 27 ngõ Thái Thịnh 1, phường Thịnh 
Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Túi chườm được làm nóng/lạnh bằng nước hoặc bằng điện; đệm được làm nóng 
bằng điện; gối được làm nóng bằng điện; chăn được làm nóng bằng điện, (các sản phẩm 
trên dùng cho mục đích y tế); khẩu trang dùng cho nhân viên y tế.  

 

Nhóm 20: Gối nước (gối được bơm nước); đệm nước (đệm được bơm nước).  
 
 

(210) 4-2011-12724 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A1.1.10; 26.11.1 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Phước Thịnh  
(VN) 
Khối Tân Mỹ, phường Cẩm An, thành 
phố Hội An, tỉnh Quảng Nam  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn bao gồm dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm 
thời; dịch vụ nhà nghỉ; dịch vụ cho thuê phòng họp; cho thuê lều trại; nhà ở cho người hưu trí.  

 
 

(210) 4-2011-12726 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; 26.3.1; 26.4.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Anh Phát  (VN) 
Số 26 đường Nguyễn Du, phường 
Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh 
Nam Định 

 

(511)   Nhóm 23: Sợi và chỉ bằng bông, sợi và chỉ bằng chun dùng cho ngành dệt, chỉ sợi thuỷ 
tinh dùng trong ngành dệt, sợi và chỉ tơ nhân tạo, sợi và chỉ để khâu, sợi bông đã xe.  
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(210) 4-2011-12728 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(300) 85/348,367 16.06.2011 US 

  
(731) BUFFALO WILD WINGS, INC.   (US) 

5500 Wayzata Boulevard, Minneapolis, 
Minnesota, 55416, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán rượu và nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng bán thức ăn mang 

về; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống.  
 
 

(210) 4-2011-12730 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dây và cáp 
điện Thượng Đình   (VN) 
Ngõ 320, đường Khương Đình, cụm 3, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Dây điện các loại.  

 
 

(210) 4-2011-12731 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dây và cáp 
điện Thượng Đình    (VN) 
Ngõ 320, đường Khương Đình, cụm 3, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Dây điện các loại.  

 
 

(210) 4-2011-12732 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dây và cáp 
điện Thượng Đình    (VN) 
Ngõ 320, đường Khương Đình, cụm 3, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Dây điện các loại.  
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(210) 4-2011-12734 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thanh Bình 
Hưng Yên  (VN) 
Km 24, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 20: Đệm lò xo, đệm bông, đệm mút. 
 

Nhóm 24: Chăn, ga phủ giường. 
 
 

(210) 4-2011-12736 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.3; 26.4.9 
(591) Đỏ, xanh tím, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Quang Lâm  (VN) 
Số 9, ngõ 269/1, đường Giáp Bát, phường 
Giáp bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 17: Màng nhựa mỏng PVC có tráng keo mặt dùng trong quảng cáo và trang trí nội 
ngoại thất (không dùng để bao gói).  

 
 

(210) 4-2011-12737 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Đỏ, trắng, xanh dương, vàng nhạt, cam 
nhạt, cam đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Liên Doanh 
TOPCAKE  (VN) 
Lô M.01 đường Trung Tâm, khu công 
nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
 
 

(210) 4-2011-12738 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.13.1 
(591) Trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Liên Doanh 
TOPCAKE   (VN) 
Lô M.01 đường Trung Tâm, khu công 
nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An   

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
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(210) 4-2011-12740 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A1.1.10 
(591) Trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại xây 
dựng Việt Gia   (VN) 
415/17 Trường Chinh, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, khai thác quặng kim loại không 

chứa sắt. 
 
 

(210) 4-2011-12741 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY   (US) 
6400 Poplar Avenue, Memphis, 
Tennessee 38197, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 01: Bột giấy, cụ thể là bột xen-lu-lô-zơ, bột bông, bột gỗ và bột giấy tái chế.  

 
 

(210) 4-2011-12742 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY    (US) 
6400 Poplar Avenue, Memphis, 
Tennessee 38197, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 01: Bột giấy, cụ thể là bột xen-lu-lô-zơ, bột bông, bột gỗ và bột giấy tái chế.  

 
 

(210) 4-2011-12743 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY    (US) 
6400 Poplar Avenue, Memphis, 
Tennessee 38197, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 01: Bột giấy, cụ thể là bột xen-lu-lô-zơ, bột bông, bột gỗ và bột giấy tái chế.  
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(210) 4-2011-12744 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH hoá dược Hợp Tác 
(C-PHARMACHEM CO., LTD)  (VN) 
Lầu 3, số 60 Nguyễn Văn Thủ, phường 
ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 
 

(210) 4-2011-12745 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH hoá dược Hợp Tác 
(C-PHARMACHEM CO., LTD)  (VN) 
Lầu 3, số 60 Nguyễn Văn Thủ, phường 
ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 
 

(210) 4-2011-12746 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) YKK CORPORATION   (JP) 
1, Kanda izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 
101-8642, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 26: Khóa kéo trượt; khóa móc và khóa cài; móc có thế điều chỉnh được; khoá kéo; 

khuy; khuy bấm; nút bấm, nút khuy rời (luồn qua lỗ khuyết ở ngực và cổ áo sơmi); cái 
móc gài để cài hai bên mép áo, khuy lỗ dùng cho quần áo; khuy lỗ dùng cho giầy (lỗ xâu 
dây giầy), cái khóa thắt (phụ tùng của trang phục); cái khóa thắt cho dây đeo quần; móc 
giữ đầu dây đeo hoặc đai; móc xoay; móc có lò xo; dây nhỏ có nút thắt để trang trí; dây 
nhó có nút thắt ở đầu để trang trí, dải ruy băng đàn hồi, dây viền áo, đai hoặc nịt được làm 
từ dây vải dệt.  

 
 

(210) 4-2011-12747 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.7.17; 1.15.5; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, vàng 
(731) Công ty cổ phần VINPEARL (VN)

Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giầy dép, cụ thể là quần áo, mũ và giầy để chơi gôn.  
 

Nhóm 28: Các dụng cụ dùng để chơi gôn, cụ thể là gậy đánh gôn, cán và chuôi gậy đánh 
gôn, bóng dùng trong môn đánh gôn, và túi đựng các dụng cụ chơi gôn (thuộc nhóm này). 

 
Nhóm 39: Du lịch; du lịch sinh thái; du lịch lữ hành; tổ chức du lịch theo nhóm; vận tải 
hành khách (bao gồm cả khách du lịch) bằng các phương tiện đường bộ, đường thủy và 
cáp treo. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ chơi thể thao cụ thể là chơi gôn; dạy chơi gôn; dịch vụ câu lạc bộ chơi 
gôn; tổ chức các sự kiện, các hoạt động thể thao và văn hóa, dịch vụ giải trí trong và sau 
các sự kiện thể thao và văn hóa; tổ chức chương trình biểu diễn thời trang và ca múa nhạc; 
dịch vụ vui chơi giải trí trong khu du lịch sinh thái và làng du lịch.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, khu nghỉ dưỡng (resorts); nhà hàng ăn uống; đặt phòng 
khách sạn, khu nghỉ dưỡng; cho thuê hội trường hội nghị, phòng cưới.  

 
 

(210) 4-2011-12749 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; 1.15.23; 26.3.1 
(731) AUTO FRICTION MANUFACTURING 

SDN. BHD.   (MY) 
PT 21300k, Jalan Gelam 2, Kawasan 
Perindustrian Gong Badak, 21300 Kuala 
Terengganu, Terengganu, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Má phanh dùng cho xe cộ; phanh lót dùng cho xe cộ; guốc phanh dùng cho xe 

cộ; đĩa phanh dùng cho xe cộ.  
 
 

(210) 4-2011-12750 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.12; 1.15.3; 24.15.21 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc 
Điệp  (VN) 
Số 124A đường Bùi Thị Xuân, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in các loại. 
 

Nhóm 16: Giấy các loại. 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
948 

(210) 4-2011-12751 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23; 20.7.1; 
20.5.1 

(591) Xanh, cam, đen 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thái Khoa  (VN) 
80 Hùng Vương, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Vở (tập) các loại; giấy các loại; văn phòng phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-12752 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; 26.4.2; 26.7.5 
(591) Đỏ, vàng, vàng cam, nâu. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Cường Thuận 
Phát  (VN) 
1357 tổ 4, khóm 5, phường 11, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 
 

(210) 4-2011-12753 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất hoá mỹ 
phẩm Mai Phương  (VN) 
187 Quách Đình Bảo, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm vệ sinh để tắm rửa và mỹ phẩm dùng để chăm sóc và làm sạch da và 

tóc, cụ thể là: sữa tắm, sửa rửa mặt, kem chống nắng, kem trị mụn, dầu gội, kem tẩy trắng da.  
 
 

(210) 4-2011-12756 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Nghi Thành   (VN) 
Số nhà 147, ngõ Xã Đàn 2, phường Nam 
Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-12757 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Cửu Long   (VN) 
Số 150 đường 14/9, phường 5, thị xã 
Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-12758 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-12759 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng  (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2011-12760 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-12761 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-12762 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-12763 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-12764 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng  (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2011-12765 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-12766 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất Thôn 
Trang  (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 
vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng.  

 
 

(210) 4-2011-12769 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(BRANDS) LIMITED   (GB) 
Globe House, 4 Temple Place, London, 
WC2R 2PG, United Kingdom 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 
lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý, bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm.  

 
 

(210) 4-2011-12770 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất Thôn 
Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 
vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng.  

 
 

(210) 4-2011-12771 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A18.1.8; 18.5.1; 18.3.2; 18.1.11; 
25.5.25; A26.11.12 

(591) Xanh lam, trắng, da cam, đen 
(731) SANOFI   (FR) 

174 avenue de France, 75013 Paris, 
France 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-12772 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.13.25; 26.4.1; A14.1.2; 26.4.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
và du lịch hàng không Việt 
Nam AVITOUR  (VN) 
Phòng 303A, nhà A2, tập thể Tân Mai, 
phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế. 

 
 

(210) 4-2011-12773 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.13.25; 26.4.1; 26.4.4; A14.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
và du lịch hàng không Việt 
Nam AVITOUR   (VN) 
Phòng 303A, nhà A2, tập thể Tân Mai, 
phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến qua mạng máy tính; dịch vụ xây dựng 

các chương trình quảng cáo, tiếp thị, giới thiệu sản phẩm trên in-tơ-nét, báo chí, truyền 
hình; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, để bán lẻ. 

 
Nhóm 41: Tổ chức sự kiện về văn hoá, giáo dục, giải trí, nghệ thuật, thể thao. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn. 
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(210) 4-2011-12774 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.3.1; 5.7.21 
(591) Đen, trắng, vàng, tím, hồng, da, xanh, 

xanh lá cây, xanh lục, xanh nước biển 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm An Bình   (VN) 
Số 4, ngách 21, ngõ 4, phố Phương Mai, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-12775 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(731) ARISTOPHARMA LTD.,   (BD) 

7 Purana Paltan Line, Dhaka-1000, 
Bangladesh   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

(210) 4-2011-12776 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) ARISTOPHARMA LTD.,   (BD) 
7 Purana Paltan Line, Dhaka-1000, 
Bangladesh   

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-12777 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) ARISTOPHARMA LTD.,   (BD) 
7 Purana Paltan Line, Dhaka-1000, 
Bangladesh   

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2011-12778 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A1.1.10; A1.11.8 
(731) Công ty TNHH thương mại 

quốc tế Vĩnh Tường Hưng  
(VN) 
271/38/1 Trịnh Đình Trọng, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 12: Guốc phanh dùng cho xe cộ; lót phanh (má phanh) dùng cho xe cộ; phanh đĩa 

dùng cho xe cộ; đĩa khớp ly hợp dùng cho xe cộ; miếng lót (má) của đĩa khớp ly hợp; 
chuông (đùm) phanh dùng cho xe cộ. 

 
 

 
(210) 4-2011-12779 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.5.20; A25.3.15; A21.1.7; 26.1.1 
(731) Cơ sở Công Nông Thương   (VN)

368A Trần Văn Quang, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 12: Bánh răng; xích; ổ líp (nhông sên đĩa) tất cả dùng cho xe cộ; đĩa khớp ly hợp 

dùng cho xe cộ; phanh dùng cho xe cộ (bố thắng); vòng bi (bạc đạn) dùng cho xe cộ; càng 
đạp phanh (càng thắng).  

 
 

(210) 4-2011-12781 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.15.21; 26.3.2; A1.1.10; 25.1.9 
(591) Nâu, vàng, trắng, đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất cà phê Thiên Tuấn  (VN) 
46 A đường số 22, phường Bình Chiểu, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê xay; cà phê hạt.  
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(210) 4-2011-12782 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Võ Ngọc Thiên  (VN) 
88 Lê Trung Kiên, phường 1, thành phố 
Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy như nhông xe máy, đĩa xe máy, xích xe máy, săm xe máy, 
giảm xóc (phuộc) xe máy.  

 
 

(210) 4-2011-12783 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.5; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen 
(731) Doanh nghiệp tư nhân gạch 

và bột chịu lửa Hiệp Thành (VN)
375 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình 
Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch; bột chịu lửa (vật liệu xây dựng phi kim loại); vật liệu chịu lửa (vật liệu 
xây dựng phi kim loại).  

 

Nhóm 35: Mua bán: gạch, bột chịu lửa (vật liệu xây dựng phi kim loại), vật liệu chịu lửa 
(vật liệu xây dựng phi kim loại).  

 
 

(210) 4-2011-12784 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.5; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen 
(731) Doanh nghiệp tư nhân gạch 

và bột chịu lửa Hiệp Thành (VN)
375 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình 
Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch; bột chịu lửa (vật liệu xây dựng phi kim loại); vật liệu chịu lửa (vật liệu 
xây dựng phi kim loại).  

 

Nhóm 35: Mua bán: gạch, bột chịu lửa (vật liệu xây dựng phi kim loại), vật liệu chịu lửa 
(vật liệu xây dựng phi kim loại).  
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(210) 4-2011-12785 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.5; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen 
(731) Doanh nghiệp tư nhân gạch 

và bột chịu lửa Hiệp Thành (VN)
375 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch; bột chịu lửa (vật liệu xây dựng phi kim loại); vật liệu chịu lửa (vật liệu 
xây dựng phi kim loại).  

 

Nhóm 35: Mua bán: gạch, bột chịu lửa (vật liệu xây dựng phi kim loại), vật liệu chịu lửa 
(vật liệu xây dựng phi kim loại). 

 
 

(210) 4-2011-12786 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.5 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen 
(731) Doanh nghiệp tư nhân gạch 

và bột chịu lửa Hiệp Thành (VN)
375 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch; bột chịu lửa (vật liệu xây dựng phi kim loại); vật liệu chịu lửa (vật liệu 
xây dựng phi kim loại).  

 

Nhóm 35: Mua bán: gạch, bột chịu lửa (vật liệu xây dựng phi kim loại), vật liệu chịu lửa 
(vật liệu xây dựng phi kim loại).  

 
 

(210) 4-2011-12787 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.3 
(731) Hộ kinh doanh Đại Hồng Phúc  

(VN) 
83/17B Phạm Văn Bạch, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Âm ly; loa; đầu đĩa.  
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(210) 4-2011-12788 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.3 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 
môi trường á Châu  (VN) 
Số 189 Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Thu gom, vận chuyển và lưu trữ chất thải.  
 

Nhóm 40: Xử lý chất thải nguy hại và không nguy hại của các ngành công nghiệp.  
 

Nhóm 42: Tư vấn thực hiện các hồ sơ, dự án bảo vệ môi trường.  
 
 

(210) 4-2011-12789 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.6 
(591) Xanh dương, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

đầu tư Nam Hội  (VN) 
30/9C đường số 19, khu phố 19, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Túi nhựa dùng để bao gói. 
 
 

(210) 4-2011-12790 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.6; A5.5.20 
(591) Xanh nước biển, đen, đỏ, hồng, xanh lá 

cây, nâu, trắng, cam 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

đầu tư Nam Hội  (VN) 
30/9C đường số 19, khu phố 19, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Màng nhựa bọc thực phẩm.  
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(210) 4-2011-12791 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh nước biển, 

xanh dương 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ quốc tế Thái Bình 
Dương  (VN) 
152 Lê Sát, phường Tân Quý, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Khăn ướt bằng giấy và xen-lu-lô.  

 
 

(210) 4-2011-12792 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH Du lịch sinh 
thái Long Hòa   (VN) 
351/14 khu vực Bình Nhựt A, phường 
Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 39: Du lịch sinh thái. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. 
 
 

(210) 4-2011-12800 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.11.13; 26.1.1; 25.1.6; 8.7.8 
(591) Đỏ, hồng, xanh tím, đen, vàng, trắng, 

xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Quỳnh Anh  

(VN) 
Km 120, quốc lộ 20, ấp 1, xã Phú Tân, 
huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm sấy khô các loại như: mít sấy; khoai lang sấy; khoai môn sấy; chuối 

sấy, trái cây sấy, hạt sen sấy. 
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(210) 4-2011-12801 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần Nam Đô  (VN) 
117 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa.  
 
 

(210) 4-2011-12802 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần Nam Đô   (VN) 
117 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa.  
 
 

(210) 4-2011-12803 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.3; 25.1.6; 26.1.5; A25.7.22 
(591) Nâu, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Gia Huy  (VN) 

KM7 đường 23 Tháng 10, xã Vĩnh 
Trung, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thức ăn cho thủy sản, thức ăn bổ sung vitamin cho thủy sản.  

 
 

(210) 4-2011-12804 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.7.25; A25.7.22; 26.4.3; 25.1.6; 26.1.5
(591) Xanh lá cây, xanh duơng, xanh rêu, trắng
(731) Công ty TNHH Gia Huy   (VN) 

KM7 đường 23 Tháng 10, xã Vĩnh 
Trung, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán thức ăn cho thủy sản, thức ăn bổ sung vitamin cho thủy sản.  
 
 

(210) 4-2011-12805 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.7.25; 26.4.3; A25.7.22; 25.1.6; 26.1.5
(591) Nâu đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Gia Huy   (VN) 

KM7 đường 23 Tháng 10, xã Vĩnh 
Trung, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thức ăn cho thủy sản, thức ăn bổ sung vitamin cho thủy sản.  

 
 

(210) 4-2011-12806 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.7.25; A25.7.22; 26.4.3; 25.1.6 
(591) Tím, xanh dương, đen, trắng, xanh 

dương đậm 
(731) Công ty TNHH Gia Huy   (VN) 

KM7 đường 23 Tháng 10, xã Vĩnh 
Trung, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thức ăn cho thủy sản, thức ăn bổ sung vitamin cho thủy sản.  

 
 

(210) 4-2011-12808 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.7.25; 26.4.3; A25.7.22; 25.1.6; 26.1.5
(591) Đỏ, hồng, vàng, xanh đen, trắng, tím 
(731) Công ty TNHH Gia Huy   (VN) 

KM7 đường 23 Tháng 10, xã Vĩnh 
Trung, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thức ăn cho thủy sản, thức ăn bổ sung vitamin cho thủy sản.  
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(210) 4-2011-12809 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.1.6; A25.7.22; 26.1.5; 26.4.3; 25.7.25
(591) Nâu, trắng, tím, hồng, xanh tím, vàng 
(731) Công ty TNHH Gia Huy   (VN) 

KM7 đường 23 Tháng 10, xã Vĩnh Trung, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thức ăn cho thủy sản, thức ăn bổ sung vitamin cho thủy sản.  
 
 

(210) 4-2011-12810 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.7.25; 26.4.3; A25.7.22; 25.1.6; 26.1.5
(591) Nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH Gia Huy   (VN) 

KM7 đường 23 Tháng 10, xã Vĩnh Trung, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thức ăn cho thủy sản, thức ăn bổ sung vitamin cho thủy sản.  
 
 

(210) 4-2011-12811 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.9.16; A3.9.24 
(591) Vàng, xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH Gia Huy   (VN) 

KM7 đường 23 Tháng 10, xã Vĩnh Trung, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thức ăn cho thủy sản, thức ăn bổ sung vitamin cho thủy sản.  
 
 

(210) 4-2011-12812 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) MURATA MACHINERY, LTD.   (JP) 
3 Minami Ochiai-cho, Kisshoin, 
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy dệt, bao gồm cả máy cuốn tự động.  
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(210) 4-2011-12813 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Xanh da trời, vàng 
(731) BANCO DE ORO UNIBANK, INC. (PH) 

BDO Corporate Center, 7899 Makati 
Avenue, Makati City 0726, Philippines  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ bất động sản; 
dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ đầu tư; dịch vụ chuyển tiền (tài chính). 

 
 

(210) 4-2011-12814 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) BANCO DE ORO UNIBANK, INC. (PH) 
BDO Corporate Center, 7899 Makati 
Avenue, Makati City 0726, Philippines  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ bất động sản; 
dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ đầu tư; dịch vụ chuyển tiền (tài chính). 

 
 

(210) 4-2011-12815 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược và 
trang thiết bị y tế Sơn Hà 
(VN)  (VN) 
Số 32/36 Trương Hoàng Thanh, phường 
12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-12816 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Công ty TNHH Nhựa Long 

Thành   (VN) 
Số 08 Kim Biên, phường 13, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 21: Đồ gia dụng bằng nhựa như: rổ nhựa, thùng nhựa, bình nhựa, xô nhựa, mâm 
nhựa, chậu nhựa (có thể đi chuyển được).  

 

Nhóm 35: Mua bán đồ gia dụng bằng nhựa, cụ thể là: rổ nhựa, thùng nhựa, bình nhựa, xô 
nhựa, mâm nhựa, chậu nhựa.  
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(210) 4-2011-12817 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) DRAMILCOR S.A.   (UY) 
Monte Caseros 3260, Montevideo, Uruguay 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tránh thai.  
 
 

(210) 4-2011-12818 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) DRAMILCOR S.A.   (UY) 
Monte Caseros 3260, Montevideo, Uruguay

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tránh thai.  
 
 

(210) 4-2011-12820 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.5.21; A5.1.16; A5.1.5 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phong Phó  (VN) 
Số 30 - 32 Phong Phú, phường 12, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc nước y tế; thuốc uống dùng trong ngành y; thuốc sắc dùng 
trong ngành dược; chế phẩm hóa dược.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế; phòng chữa bệnh (y tế); cố vấn về lĩnh vực dược học; nhà 
thương (bệnh xá); bệnh viện.  

 
 

(210) 4-2011-12821 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.5.21; A5.1.16; A5.1.5 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phong Phó   (VN) 
Số 30 - 32 Phong Phú, phường 12, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc nước y tế; thuốc uống dùng trong ngành y; thuốc sắc dùng 
trong ngành dược; chế phẩm hóa dược.   

 
Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế; phòng chữa bệnh (y tế); cố vấn về lĩnh vực dược học; nhà 
thương (bệnh xá); bệnh viện.  
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(210) 4-2011-12822 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Việt Tranh Đề  
(VN) 
41 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 
 

 
 

(210) 4-2011-12823 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.15.15; 26.13.25; 1.15.15; 26.13.1 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Vĩnh Năng   (VN) 
235/55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); khăn choàng cổ dùng trong trang phục; cà vạt.  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ; mua bán hàng may mặc; mua bán hàng trang 
trí nội thất; mua bán hóa chất; mua bán mỹ phẩm; mua bán vật liệu xây dựng; mua bán 
thuốc bảo vệ thực vật. 

 
 

 
(210) 4-2011-12824 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.7.20; A5.1.16; A5.11.19; A26.4.6 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Vĩnh Năng    (VN) 
235/55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); khăn choàng cổ dùng trong trang phục; cà vạt.  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng dệt may; mua bán hàng thủ công mỹ nghệ; mua bán hàng may 
mặc; mua bán hàng trang trí nội thất. 
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(210) 4-2011-12825 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.1.5; A5.3.14; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây, xanh lá 

cây nhạt, xanh ngọc, xanh ngọc nhạt, đỏ, 
đen, trắng 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Đại Tín Long An   (VN) 
53/2, Huỳnh Châu Sổ, khu phố 1, thị trấn 
Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón hữu cơ; đất sạch để trồng cây cảnh.  
 
 

(210) 4-2011-12827 (220) 24.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) CHENGDU MINGZHU FURNITURE 
(GROUP) CO., LTD.   (CN) 
Industrial Development Zone, Chongzhou 
City, Sichuan Province, P. R. China  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ; công ten nơ không bằng kim loại [kho, vận chuyển]; bậc 
lên xuống (thang) không bằng kim loại; gương soi; tre; tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ sáp, 
thạch cao hoặc chất dẻo; ổ cho súc vật nuôi trong nhà; phụ kiện không bằng kim loại để 
lắp ráp với đồ gỗ; gối ôm; cái chốt không bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2011-12828 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị và 
công nghệ y tế Việt Nam   (VN)
P201, tòa nhà văn phòng, khách sạn 
Hacinco, 110 Thái Thịnh, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ nha khoa; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ phẫu 
thuật; thiết bị chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương; chân tay giả; hàm răng giả; mắt giả; 
thiết bị và dụng cụ thú y.  

 
 

(210) 4-2011-12829 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm thiết bị y tế HB  (VN)
29, ngõ 61/2 Lạc Trung, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm.  
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(210) 4-2011-12830 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Bùi Thị Hằng  (VN) 
Tổ 22, phường Him Lam, thành phố 
Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

 
(511)   Nhóm 30: Gia vị. 

 
 

(210) 4-2011-12832 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 7.1.22 
(591) Đỏ, xanh lục 

(540) 

  

(731) Trần Nguyễn Hồ  (VN) 
98/5 ấp Long Bình, xã long An, huyện 
Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 06: Chuồng nuôi chim cút (bằng kim loại). 

 
 

(210) 4-2011-12833 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tiếp Vận ALTUS 
Việt Nam  (VN) 
Số 58, Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; vận tải hàng hóa bằng đường thủy; lữ hành 

nội địa và lữ hành quốc tế; tổ chức cuộc du lịch.  
 
 

(210) 4-2011-12834 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.7.17; A3.7.24; 6.1.2; A1.1.10; A5.1.16
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, xanh da 

trời, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Trường Hải   (VN) 
Lô TV4, cụm công nghiệp Thanh Vinh, 
Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố 
Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế, tủ các loại, giường, giá, kệ bằng gỗ. 
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(210) 4-2011-12835 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) LABORATORIOS RECAMIER LTDA.  
(CO) 
Calle 34# 8A 115, Cali, Valle, Colombia 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và các chất để giặt; chế phẩm tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu 
mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; kem đánh răng.  

 
 

(210) 4-2011-12836 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.1.1; A1.1.10; 26.3.1; 21.3.1 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông bóng đá Việt Nam   (VN)
27 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi và trao giải thưởng nhằm mục đích văn hóa, giáo dục, thể 
thao và giải trí. 

 

(210) 4-2011-12837 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.1; A1.1.10; 24.1.1; 21.3.1 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông bóng đá Việt Nam    (VN)
27 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi và trao giải thưởng nhằm mục đích văn hóa, giáo dục, thể 
thao và giải trí. 

 

(210) 4-2011-12838 (220) 27.06.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) A1.1.10; 11.3.1 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông bóng đá Việt Nam    (VN)
27 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi và trao giải thưởng nhằm mục đích văn hóa, giáo dục, thể 
thao và giải trí. 

 
 

(210) 4-2011-12839 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) PFIZER PRODUCTS INC.   (US) 
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 
06340, USA  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y và chế phẩm thú y.  

 
 

(210) 4-2011-12840 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) PFIZER PRODUCTS INC.    (US) 
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 
06340, USA  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y và chế phẩm thú y.  

 
 

(210) 4-2011-12842 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Hoa Lan  
(VN) 
216/108 đường số 5, khu phố 8, phường 
Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-12843 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Hoa Lan  
(VN) 
216/108 đường số 5, khu phố 8, phường 
Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2011-12844 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Đoàn Văn Hùng  (VN) 
Thôn Đặng Giang, xã Hòa Phú, huyện 
ứng Hòa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: ống dẫn nước không bằng kim loại; van ống dẫn nước không bằng kim loại 
hoặc nhựa. 

 
 

(210) 4-2011-12846 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Vàng, xanh dương, xanh lá cây, đỏ, trắng

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất - thương 
mại Vườn Thực Phẩm  (VN) 
85 đường TCH 26, khu phố 3, phường 
Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn thực phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-12850 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.1.1; 3.9.16 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ, ghi xám, trắng 
(731) Ngô Huy Phong   (VN) 

57/11B Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 43: Quán ăn uống; nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2011-12851 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.5; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ thiết bị điện Phục 
Hưng   (VN) 
B15/23B quốc lộ 50, ấp 3, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 11: Máng đèn; bóng đèn; đèn chiếu sáng; đèn trang trí.  
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(210) 4-2011-12852 (220) 27.06.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 2.7.25; 2.7.19 (540) 

  

(731) Công ty TNHH £ ĐÔ RA  (VN) 
71/2 Hoàng Văn Thụ, phường Vạn 
Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ nón; khăn quàng; bít tất (vớ); thắt lưng (trang phục).  
 

Nhóm 35: Mua bán văn phòng phẩm; mua bán vải, hàng may sẵn, giày dép; bán buôn 
thực phẩm; bán buôn đồ uống; dịch vụ nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục, đào tạo (cung cấp thông tin về lĩnh vực giáo dục, đào 
tạo trực tuyến và không trực tuyến; tổ chức các cuộc thi (giáo dục); thư viện).  

 
 

(210) 4-2011-12853 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại mỹ phẩm Yến Nhi 
(VN) 
491/76 Lê Văn Sĩ, phường 12, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-12854 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại mỹ phẩm Yến Nhi  
(VN) 
491/76 Lê Văn Sĩ, phường 12, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-12855 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.1.1; 24.1.1; 25.1.6; A5.5.21; 24.9.1 
(591) Trắng, xanh dương, xanh dương đậm, 

xanh dương nhạt, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Taxi Sài Gòn Hoàng Long   (VN)
281-283 An Dương Vương, phường 3, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hóa và hành khách.  
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(210) 4-2011-12856 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 5.7.3; 3.7.7; A3.7.24; 26.1.2 
(591) Xanh dương, xanh lá, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Bốn Mùa   (VN) 
37/247R Quang Trung, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; thuốc kích thích tăng trưởng cây trồng.  
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu rầy; thuốc trừ cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho các cây trồng.  
 
 

(210) 4-2011-12857 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Bốn Mùa   (VN) 
37/247R Quang Trung, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; thuốc kích thích tăng trưởng cây trồng.  

 
 

(210) 4-2011-12858 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Bốn Mùa   (VN) 
37/247R Quang Trung, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; thuốc kích thích tăng trưởng cây trồng.  

 
 

(210) 4-2011-12859 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Bốn Mùa   (VN) 
37/247R Quang Trung, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; thuốc kích thích tăng trưởng cây trồng.  
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(210) 4-2011-12860 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.5 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại tư 
vấn dịch vấn bất động sản 
Gia Long Phát  (VN) 
Lô K1 - 39, đường NE8, Mỹ Phước 3, 
huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản, tư vấn tài chính.  

 
 

(210) 4-2011-12861 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Văn Kiên  (VN) 
5/22 đường 27, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà 

hàng thực hiện); dịch vu khách sạn; cho thuê ghế, bàn, đồ thủy tinh; nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2011-12863 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Duật Chí  
(VN) 
263/27 Lý Thường Kiệt, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và máy âm thanh. 

 
 

(210) 4-2011-12864 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) GRACURE PHARMACEUTICALS 
LTD.   (IN) 
E-1105, Industrial Area, Phase-III, 
Bhiwadi, (Raj.) India  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-12865 (220) 27.06.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 26.13.25; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và xây dựng Cường Thịnh (VN)
Số 46, ngách 97/81 đường Văn Cao, 
phường Liễu Gia, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Máy dùng để sát trùng, khử mùi, diệt khuẩn, làm sạch không khí và nước bằng 
«-z«n. 

 
 

(210) 4-2011-12866 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ trực 
tuyến Vinapo   (VN) 
Km 24, QL 5A, Phan Bôi, Dị Sử, huyện 
Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính.  
 

Nhóm 42: Cung cấp (không phải mua bán) các phần mềm ứng dụng hoạt động trên môi 
trường Internet. 

 
 

(210) 4-2011-12867 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ trực 
tuyến Vinapo    (VN) 
Km 24, QL 5A, Phan Bôi, Dị Sử, huyện 
Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên   

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính.   
 

Nhóm 42: Cung cấp (không phải mua bán) các phần mềm ứng dụng hoạt động trên môi 
trường Internet. 

 
 

(210) 4-2011-12868 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ trực 
tuyến Vinapo    (VN) 
Km 24, QL 5A, Phan Bôi, Dị Sử, huyện 
Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên   

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh, quản lý giao dịch trong hoạt động thương mại, 
dịch vụ chức năng văn phòng.  
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(210) 4-2011-12869 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.15.1; A5.3.15 
(591) Đen, vàng đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
nông trang ISLAND  (VN) 
77/7 Bình Thuận 1, Hoà Ninh, huyện 
Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long  

 
(511)   Nhóm 31: Cây con (cây giống).  

 
 

(210) 4-2011-12870 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và đầu tư Hoàng Gia   (VN) 
305 đường Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai. 

 
 

(210) 4-2011-12871 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 
Lan  (VN) 
P205+206 toà nhà Resco B15 Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2011-12872 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A3.7.24; 26.13.25 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ CONSTREXIM Hà Nội  
(VN) 
Số 39, Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê 
Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh nhà tắm, nhà bếp; mua bán đồ gia dụng, đồ nội thất.  
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(210) 4-2011-12873 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) CETECO PHARMA LLC.   (US) 
942 Windemere Dr. NW Salem, 
OREGON 97304-2722 USA 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-12874 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) CETECO PHARMA LLC.    (US) 
942 Windemere Dr. NW Salem, 
OREGON 97304-2722 USA 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-12875 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) CETECO PHARMA LLC.    (US) 
942 Windemere Dr. NW Salem, 
OREGON 97304-2722 USA 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-12876 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) CETECO PHARMA LLC.    (US) 
942 Windemere Dr. NW Salem, 
OREGON 97304-2722 USA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-12877 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) CETECO PHARMA LLC.    (US) 
942 Windemere Dr. NW Salem, 
OREGON 97304-2722 USA 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-12878 (220) 27.06.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH THG Việt Nam (VN)
Số 27, ngõ 20, phố Cát Linh, phường Cát 
Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện.  
 
 

(210) 4-2011-12879 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Lý Hùng   (VN) 
Km5, phường Hải Yên, thành phố Móng 
Cái, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dầu cao y tế. 
 

Nhóm 29: Hoa quả sấy khô.  
 

Nhóm 30: Bánh kẹo; cà phê.  
 
 

(210) 4-2011-12880 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Lý Hùng    (VN) 
Km5, phường Hải Yên, thành phố Móng 
Cái, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dầu cao y tế.  
 

Nhóm 29: Hoa quả sấy khô.  
 

Nhóm 30: Bánh kẹo; cà phê.  
 
 

(210) 4-2011-12881 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Lý Hùng    (VN) 
Km5, phường Hải Yên, thành phố Móng 
Cái, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dầu cao y tế.  
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Nhóm 29: Hoa quả sấy khô.  
 

Nhóm 30: Bánh kẹo; cà phê.  
 
 

(210) 4-2011-12882 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Tổng công ty cổ phần may 
Việt Tiến   (VN) 
Số 7, Lê Minh Xuân, phường 7, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang.  
 
 

(210) 4-2011-12883 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Tổng công ty cổ phần may 
Việt Tiến   (VN) 
Số 7, Lê Minh Xuân, phường 7, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 
 
 

(210) 4-2011-12884 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Tổng công ty cổ phần may 
Việt Tiến    (VN) 
Số 7, Lê Minh Xuân, phường 7, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 
 
 

(210) 4-2011-12885 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A1.1.10 
(731) Hộ kinh doanh Phan Trường 

Vũ - Mĩ Lan   (VN) 
904/24 Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 24: Vải; lụa; vải lanh; vải sợi dệt; vải gai; vải bông thô.  
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(210) 4-2011-12886 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A1.1.10 
(731) Hộ kinh doanh Phan Trường 

Vũ - Mĩ Lan   (VN) 
904/24 Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 24: Vải; lụa; vải lanh; vải sợi dệt; vải gai; vải bông thô.  
 
 

(210) 4-2011-12887 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Việt Đức   (VN) 
Số 67, ấp Đông An, thị trấn Tân Hiệp, 
huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu bệnh; thuốc trừ động vật có hại; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 
cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ bệnh cho cây.  

 
 

(210) 4-2011-12888 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.9.16 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển và thương mại Việt Tiến  
(VN) 
Số 2A, phố Đồng Nhân, phường Đồng 
Nhân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang cho người lớn và trẻ em.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang cho người lớn và trẻ em.  
 
 

(210) 4-2011-12889 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thanh An   (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Mê Công, 137 đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, chè (trà), cà phê.  
 
 

(210) 4-2011-12890 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-12891 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-12892 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-12893 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-12894 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược Mê 

K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-12895 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược Mê 

K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-12896 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A3.4.2; A19.3.24; 26.7.25 
(591) Xanh, đen, trắng, vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Mê Công, 137 đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa như: sữa bột, sữa tươi, sữa chua, sữa đặc, váng sữa.  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
981 

(210) 4-2011-12897 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A3.4.2; A19.3.24; 26.7.25 
(591) Xanh, đen, trắng, vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An    (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Mê Công, 137 đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa như: sữa bột, sữa tươi, sữa chua, sữa đặc, váng sữa.  

 
 

(210) 4-2011-12898 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A3.4.2; 26.7.25; A19.3.24 
(591) Xanh, đen, đỏ, trắng, vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An    (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Mê Công, 137 đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa như: sữa bột, sữa tươi, sữa chua, sữa đặc, váng sữa.  

 
 

(210) 4-2011-12900 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An    (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Mê Công, 137 đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa như: sữa bột, sữa tươi, sữa chua, sữa đặc, váng sữa.  
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(210) 4-2011-12902 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Cao Đức Thịnh  (VN) 
Số 53, ngõ 185, phố Minh Khai, phường 
Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; bột; sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh; gia vị; chè (trà).  
 
 

(210) 4-2011-12903 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) HOME BOX OFFICE, INC.   (US) 
1100 Avenue of the Americas, New 
York, New York 10036, U.S.A.  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị trò chơi được làm thích hợp để sử dụng với màn hình và màn chiếu 

ngoài; thiết bị giải trí được làm thích hợp để sử dụng với màn hình và màn chiếu ngoài; 
thiết bị giải trí được làm thích hợp để sử dụng với màn hình và màn chiếu ngoài cụ thể là 
thiết bị giải trí hoạt động tự động bằng cách bỏ xu hay xèng được làm thích hợp để sử 
dụng với màn hình và màn chiếu ngoài.  

 
Nhóm 28: Máy trò chơi giải trí hoạt động tự động bằng cách bỏ xu hay xèng (slot 
nachines); máy chơi trò tiêu khiển hoạt động tự động bằng cách bỏ xu hay xèng; thiết bị 
trò chơi không bao gồm loại được làm thích hợp để sử dụng với màn hình và màn chiếu 
ngoài; trò chơi không bao gồm loại được làm thích hợp để sử dụng với màn hình và màn 
chiếu ngoài.  

 
 

(210) 4-2011-12904 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Trắng, đỏ, đen 
(731) Cơ sở Thế Hiển   (VN) 

E7/192D ấp 5, xã Đa Phước, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Dầu bóng dùng cho sơn mài.  
 
 

(210) 4-2011-12905 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.9.1 
(731) SAVOY INC.   (JP) 

3-8, Ueno 3-chome, Taito-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 18: Túi, cụ thể là túi đeo vai, túi xách tay, túi xách tay phụ nữ, cặp tài liệu, va li, 
rương, ba lô du lịch; ví, cụ thể là ví nữ, ví có móc treo chìa khóa, ví đựng thẻ, túi xách 
mua hàng.  

 
 

(210) 4-2011-12906 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Việt Đức   (VN) 
Số 67 ấp Đông An, thị trấn Tân Hiệp, 
huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu bệnh; thuốc trừ động vật có hại; thuốc diệt côn trùng; thuốc điệt 

cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ bệnh cho cây.   
 
 

(210) 4-2011-12907 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS)  
(VN) 
Số 14, Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học làm tăng độ nhớt dùng trong công tác khoan dầu khí.  

 
 

(210) 4-2011-12908 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS)  
(VN) 
Số 14, Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học làm tăng độ nhớt dùng trong công tác khoan dầu khí.  
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(210) 4-2011-12909 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS)  (VN)
Số 14, Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học làm tăng độ nhớt dùng trong công tác khoan dầu khí.  
 
 

(210) 4-2011-12910 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS)  (VN)
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học chống mất dung dịch dùng trong công tác khoan dầu khí.  
 
 

(210) 4-2011-12911 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS)  (VN)
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học chống mất dung dịch dùng trong công tác khoan dầu khí.  
 
 

(210) 4-2011-12912 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS)  (VN)
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học chống mất dung dịch dùng trong công tác khoan dầu khí.  
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(210) 4-2011-12913 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS)  (VN)
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học chống mất dung dịch dùng trong công tác khoan dầu khí.  
 
 

(210) 4-2011-12914 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS)  (VN)
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học làm tăng độ nhớt dùng trong công tác khoan dầu khí.  
 
 

(210) 4-2011-12915 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS)  (VN)
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học làm tăng độ nhớt dùng trong công tác khoan dầu khí.  
 
 

(210) 4-2011-12916 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS)  (VN)
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học làm tăng độ nhớt dùng trong công tác khoan dầu khí.  
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(210) 4-2011-12917 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS)  (VN)
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học làm tăng độ nhớt dùng trong công tác khoan dầu khí.  
 
 

(210) 4-2011-12918 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS)  (VN)
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học làm tăng độ nhớt dùng trong công tác khoan dầu khí.  
 
 

(210) 4-2011-12919 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS)  (VN)
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học làm tăng độ nhớt dùng trong công tác khoan dầu khí.  
 
 

(210) 4-2011-12920 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS)  (VN)
Số 14, Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học làm tăng độ nhớt dùng trong công tác khoan dầu khí.  
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(210) 4-2011-12921 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS)  (VN)
Số 14, Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học làm tăng độ nhớt dùng trong công tác khoan dầu khí.  
 
 

(210) 4-2011-12922 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS)  (VN)
Số 14, Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học làm tăng độ nhớt dùng trong công tác khoan dầu khí.  
 
 

(210) 4-2011-12923 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS)  (VN)
Số 14, Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học làm tăng độ nhớt dùng trong công tác khoan dầu khí.  
 
 

(210) 4-2011-12924 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS)  (VN)
Số 14, Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học có tác dụng bôi trơn dùng trong công tác khoan dầu khí.  
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(210) 4-2011-12925 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS)  (VN)
Số 14, Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học có tác dụng bôi trơn dùng trong công tác khoan dầu khí.  
 
 

(210) 4-2011-12926 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS)  (VN)
Số 14, Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học có tác dụng bôi trơn dùng trong công tác khoan dầu khí.  
 
 

(210) 4-2011-12927 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS)  (VN)
Số 14, Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu    

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học có tác dụng bôi trơn dùng trong công tác khoan dầu khí.  
 
 

(210) 4-2011-12928 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS)  (VN)
Số 14, Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học chống mất dung dịch dùng trong công tác khoan dầu khí.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 
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(210) 4-2011-12929 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS)  (VN)
Số 14, Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học có tác dụng bôi trơn dùng trong công tác khoan dầu khí.  
 
 

(210) 4-2011-12930 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS)  (VN)
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu    

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất hóa học có tác dụng làm loãng dùng trong công tác khoan dầu khí. 
 
 

(210) 4-2011-12931 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS)  (VN)
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học ức chế trương nở sét dùng trong công tác khoan dầu khí.  
 
 

(210) 4-2011-12932 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS)  (VN)
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học ức chế trương nở sét dùng trong công tác khoan dầu khí.  
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(210) 4-2011-12933 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS)  (VN)
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học ức chế trương nở sét dùng trong công tác khoan dầu khí.  
 
 

(210) 4-2011-12934 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS)  (VN)
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu    

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học ức chế trương nở sét dùng trong công tác khoan dầu khí.  
 
 

(210) 4-2011-12935 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS)  (VN)
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học ức chế trương nở sét dùng trong công tác khoan dầu khí.  
 
 

(210) 4-2011-12936 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS)  (VN)
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học ức chế trương nở sét dùng trong công tác khoan dầu khí.  
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(210) 4-2011-12937 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS)  (VN)
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học ức chế trương nở sét dùng trong công tác khoan dầu khí.  
 
 

(210) 4-2011-12938 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS)  (VN)
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học ức chế trương nở sét dùng trong công tác khoan dầu khí.   
 
 

(210) 4-2011-12939 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS)  (VN)
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học chống mất dung dịch dùng trong công tác khoan dầu khí.  
 
 

(210) 4-2011-12940 (220) 07.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS)  (VN)
Số 14, Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất hoá học có tác dụng bôi trơn dùng trong công tác khoan dầu khí.  
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(210) 4-2011-12941 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Trần Quốc Thắng  (VN) 
Tân Minh, huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ theo yêu cầu.  

 
 

(210) 4-2011-12942 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.15.1 
(591) Xanh lá cây, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tiếp vận 
năng động Toàn Cầu  (VN) 
309 - 311 Hoàng Diệu, phường 06, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội 

địa; dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường biển.  
 
 

(210) 4-2011-12944 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.7.7; A3.7.24 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch Việt 
Nhật   (VN) 
Số 8, đường 30/4, phường 1, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 39: Kinh doanh du lịch; dịch vụ vận chuyển du lịch lữ hành nội địa và quốc tế.  

 
 

(210) 4-2011-12945 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.6; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, xanh dương 

đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Huỳnh Thị Ngọc Phượng  (VN) 
76/C4 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bánh và kẹo các loại. 
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(210) 4-2011-12946 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.5; 26.1.2 
(591) Xanh dương, nhũ đồng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại và dịch 
vụ quảng cáo Nguyễn Giang 
San  (VN) 
1A, đường số 18, khu phố 23, phường 
Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trên hộp đèn và bảng hiệu.  
 

Nhóm 37: Trang trí nội thất. 
 

Nhóm 40: In ấn. 
 

(210) 4-2011-12947 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Trắng, xanh. 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất nước mắm Kim Ngư   (VN) 
Lô 12A, khu quy hoạch sản xuất nước 
mắm Phú Hài, phường Phú Hài, thành 
phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm.  
 

Nhóm 35: Mua bán nước mắm các loại; đại lý kí gửi hàng hoá nước mắm; quảng cáo 
thương mại.  

 
 

(210) 4-2011-12948 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) đen, vàng nâu 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất nước mắm Kim Ngư   (VN) 
Lô 12A, khu quy hoạch sản xuất nước 
mắm Phú Hài, phường Phú Hài, thành 
phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

Nhóm 35: Mua bán nước mắm các loại; đại lý kí gửi hàng hoá nước mắm; quảng cáo 
thương mại.  
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(210) 4-2011-12951 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH Hiệp Phong  
(VN) 
Phòng 806 tòa nhà H10 Vinaconex 6, 
ngõ 475, đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dùng 

cho trẻ sơ sinh; sữa dùng cho trẻ sơ sinh; thực phẩm dùng cho bà mẹ đang cho con bú (tác 
dụng lợi sữa và dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2011-12952 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(731) Công ty TNHH Hiệp Phong  

(VN) 
Phòng 806 tòa nhà H10 Vinaconex 6, 
ngõ 475, đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dùng 

cho trẻ sơ sinh; sữa dùng cho trẻ sơ sinh; thực phẩm dùng cho bà mẹ đang cho con bú (tác 
dụng lợi sữa và dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2011-12953 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.1.5; 17.2.5; A17.2.6; A26.11.12 
(591) Trắng, hồng, đỏ tươi, đỏ sẫm, xanh lam, 

vàng 
(731) Hoàng Kiên Cường  (VN) 

127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) trị nám da; kem dưỡng trắng da mặt; kem dưỡng trắng da toàn 

thân; sữa tắm trắng da; kem (mỹ phẩm) trị mụn; mỹ phẩm.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
995 

(210) 4-2011-12954 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 5.7.3; A8.1.2 
(591) Trắng, vàng, đỏ, cam, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thiên Hồng 
Phát  (VN) 
Thôn Tiền Phong, xã La Phù, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, mứt kẹo, kẹo, kem lạnh. 

 
 

(210) 4-2011-12955 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH Nông Sinh   (VN) 
68B/63/173 Hoàng Hoa Thám, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho 

cây; thuốc diệt trừ nấm; thuốc diệt động vật có hại.  
 
 

(210) 4-2011-12956 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH Nông Sinh    (VN)
68B/63/173 Hoàng Hoa Thám, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho 

cây; thuốc diệt trừ nấm; thuốc diệt động vật có hại.  
 
 

(210) 4-2011-12957 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Xanh dương đậm, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

P.A.C.E   (VN) 
341 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo. 
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(210) 4-2011-12958 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Xanh dương đậm, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

P.A.C.E   (VN) 
341 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo. 

 
 

(210) 4-2011-12959 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 6.1.2 
(731) AMERICAN INTERNATIONAL 

ASSURANCE COMPANY, LIMITED  
(HK) 
AIA Building, No. 1, Stubbs Road, Hong 
Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Sách dạy nấu ăn; sổ ghi nhật ký dinh dưỡng và tập luyện; tài liệu hướng dẫn 

(không phải là dụng cụ) và tài liệu quảng cáo liên quan đến việc sống có lợi cho sức khỏe 
(sống khỏe), thói quen ăn có lợi cho sức khỏe và luyện tập thể chất (fitness); lịch; bìa vâ 
các sản phẩm làm bằng bìa mà không được xếp vào các nhóm khác; catalô; giấy chứng 
nhận; biểu đồ; bìa kẹp hô sơ; cái kẹp tập tài liệu [văn phòng phẩm]; phong bì; ô đựng tài 
liệu [đồ dùng văn phòng]; bìa gập đựng tài liệu [văn phòng phẩm]; biểu mẫu (in sẵn); 
thiệp mừng; tài liệu hướng dẫn và giảng dạy (không bao gồm máy móc); thư; bìa đóng tờ 
rời; tạp chí [tạp chí định kỳ]; sách hướng dẫn [sổ tay]; cuốn sách nhỏ hướng dẫn thành 
viên; bản tin; báo; vở; tập giấy [văn phòng phẩm]; sách mỏng cỏ bìa mềm; giấy; tạp chí 
xuất bản định kỳ; ảnh chụp; tấm lót bàn ăn bằng giấy; vật liệu bằng chất dẻo dùng để 
đóng gói (không nằm trong các nhóm khác); ấn phẩm; ấn phẩm liên quan đến việc sống 
có lợi cho sức khỏe (sống khỏe), thói quen ăn có lợi cho sức khỏe và luyện tập thể chất 
(fitness); biểu thời gian in sẵn; giấy cáo bạch (tờ quảng cáo); cái thước kẻ; văn phòng 
phẩm; khăn ăn bằng giấy (lót cốc); tập giấy viết.  

 
Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành các hội thảo [đào tạo]; sắp xếp và tiến hành các lớp dạy nấu 
ăn thành nhóm và cho các cá nhân; giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; giải trí; hoạt động 
thể thao và văn hóa; tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ trên.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ cố vấn và tư vấn liên quan đến việc sống có lợi cho sức khỏe (sống 
khỏe), thói quen ăn có lợi cho sức khỏe và luyện tập thể chất (fitness); dịch vụ tư vấn 
chăm sóc sức khỏe; đối chiếu, tập hợp, cung cấp và phân phát thông tin liên quan đến việc 
sống có lợi cho sức khỏe (sống khỏe), thói quen ăn có lợi cho sức khỏe và luyện tập thể 
chất (fitness).  
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(210) 4-2011-12960 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 5.7.3; 26.1.2 
(591) Cam, trắng, nâu 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Trịnh 
Gia   (VN) 
17 đường 320 Phạm Hùng, phường 5, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 
 

(210) 4-2011-12964 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Gia Minh  (VN) 
132 Ngô Gia Tự, quận Hải An, thành 
phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; mua 

bán bất động sản; cho thuê bất động sản; định giá bất động sản.  
 
 

(210) 4-2011-12965 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A16.1.11 
(731) HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Hino Motors. Ltd.)   (JP) 
1-1, Hinodai  3-Chome, Hino-Shi, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô; xe tải; xe buýt; thùng xe ô tô; bộ phận chở hành lý dùng cho ô tô; buồng 

lái của xe tải, cái chống va đập (hãm xung) và cửa xe ô tô; bộ phận và phụ tùng của ô tô; 
xe kéo các loại phương tiện giao thông trên bộ; không dùng điện (không bao gồm các bộ 
phận của chúng); động cơ điện xoay chiều (AC) và động cơ điện một chiều (DC) dùng 
cho phương tiện giao thông trên bộ (không bao gồm các bộ phận của chúng.  
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(210) 4-2011-12966 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A16.1.11 
(731) HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Hino Motors. Ltd.)   (JP) 
1-1, Hinodai  3-Chome, Hino-Shi, 
Tokyo, Japan   

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô; xe tải; xe buýt; thùng xe ô tô; bộ phận chở hành lý dùng cho ô tô; buồng 

lái của xe tải, cái chống va đập (hãm xung) và cửa xe ô tô; bộ phận và phụ tùng của ô tô; 
xe kéo các loại phương tiện giao thông trên bộ; không dùng điện (không bao gồm các bộ 
phận của chúng); động cơ điện xoay chiều (AC) và động cơ điện một chiều (DC) dùng 
cho phương tiện giao thông trên bộ (không bao gồm các bộ phận của chúng.  

 
 

(210) 4-2011-12967 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) TEOFARMA S.r.l.   (IT) 
Via F.lli Cervi 8, 27010 Valle Salimbene 
(Pavia), Italy  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược và thú y. 

 
 

(210) 4-2011-12968 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) ETAM (A FRENCH CORPORATION)  
(FR) 
57-59, rue Henri Barbusse, 92110 
Clichy, France  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem bôi (mỹ phẩm), phấn trang điểm, mỹ phẩm dạng lỏng, nước 

thơm và sữa để tẩy trang (mỹ phẩm), phấn nền, phấn phủ và kem nền, kem phủ, phấn má 
hồng; son môi, phấn bôi mi mắt (mascara), bút chì trang điểm: chế phẩm làm bóng móng; 
chế phẩm để tẩy thuốc nhuộm móng, chế phẩm mỹ phẩm dùng cho mục đích trang điểm, 
dùng để tắm bồn và dùng để tắm vòi hoa sen, dầu tắm, chế phẩm làm cho nước tắm sủi 
bọt và thơm, sữa làm sạch dùng cho mục đích trang điểm, dầu và nước thơm dùng để 
chăm sóc cơ thể và làm mỹ phẩm, nước thơm dưỡng thể dạng bọt, chế phẩm khử mùi 
dùng cho cá nhân, nước thơm dùng cho trang điểm, nước hoa, nước có tẩm hương thơm 
(mỹ phẩm).  

 
Nhóm 18: Túi da, túi xách tay, túi đeo ở lưng, túi xách học sinh, túi du lịch, túi đi biển, túi 
dụng cụ du lịch bằng da, va li nhỏ, hòm du lịch, ví đựng tiền của nam giới, túi xách dành 
cho phụ nữ, ví đựng danh thiếp (ví), hộp đựng chìa khóa bằng da, ô, lọng và gậy chống.  
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Nhóm 25: Quần áo dành cho phụ nữ, cụ thể là: áo dài, áo choàng, bộ quần áo, quần đùi, 
chân váy, áo sơ mi, áo phông cộc tay, áo gi-lê, áo thun chui đầu, áo jắc két (quần áo), 
quần soóc, găng tay trang phục, bít tất dài, bít tất ngắn: thắt lưng dùng cho trang phục, 
khăn choàng cổ (của phụ nữ), quần áo ngủ, bộ quần áo ngủ pijama, áo khoác ngoài của 
phụ nữ mặc khi trang điểm hoặc sau khi tắm, váy ngủ, quần áo lót phụ nữ, quần áo lót 
mặc bên trong: váy trong (quần áo lót, quần áo trong), áo yếm, quần ống túm cho trang 
phục, áo choàng tắm, bộ quần áo tắm.  

 
 

(210) 4-2011-12970 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A1.1.10; 25.1.5; 25.5.25 
(591) Vàng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất bánh 
kẹo Bảo Long   (VN) 
208A Đặng Tất, xã Hương Vinh, huyện 
Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế  

 

(511)   Nhóm 30: Bột mỳ, bánh kẹo, bánh qui, bánh ngọt.  
 
 

(210) 4-2011-12971 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH hàng nhập 
khẩu Châu Âu   (VN) 
30B7 Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 07: Thiết bị điện gia dụng như: máy xay cầm tay, máy ép trái cây dùng điện; máy 
xay thịt; máy trộn, máy hút bụi; máy ép bánh.  

 
 

(210) 4-2011-12972 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.11.2; A5.3.14; 26.13.1 
(591) Xanh rêu, xanh lá cây, vàng, nâu, trắng 
(731) THE PROVINCE OF 

CHUNGCHEONGNAM-DO   (KR) 
155 Jungang-Ro, Jung-Gu, Daejeon, 
Republic Of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Nhân sâm đông lạnh; nhân sâm đã qua chế biến.  
 

Nhóm 31: Nhân sâm tươi chưa qua chế biến.  
 

Nhóm 32: Bột nhân sâm dùng làm đồ uống (không chứa cồn); chất chiết ra từ nhân sâm 
để làm đồ uống (không chứa cồn); đồ uống từ nước ép cây nhân sâm (không chứa cồn).  

 

Nhóm 33: Rượu sâm.  
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(210) 4-2011-12975 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Phan Bích Liên   (VN) 
Sạp A32b, A24b lầu 1, trung tâm thương 
mại dịch vụ An Đông, đường An Dương 
Vương, phường 9, quận 5, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 

(210) 4-2011-12976 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) EMEIS COSMETICS PTY LTD.   (AU) 
25 Smith Street, Fitzroy, VIC 3065, 
Australia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; sản phẩm chăm sóc tóc, da và cơ thể; 

nước sữa dưỡng tóc, kem đánh răng.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ, dịch vụ bán lẻ trực tuyến, dịch vụ bán hàng qua điện 
thoại mang hàng đến tận nhà, và dịch vụ bán hàng mang đến tận nhà các sản phẩm làm 
đẹp, các vật dụng dùng khi tắm, chế phẩm chăm sóc da, chăm sóc tóc, nước hoa và các 
sản phẩm chăm sóc cá nhân; dịch vụ đặt hàng trực tuyến qua máy tính các sản phẩm làm 
đẹp, mỹ phẩm, các loại máy làm sạch dùng cho gia đình, sản phẩm chăm sóc da, nước 
hoa và các sản phẩm liên quan; dịch vụ marketing, mua bán và dịch vụ xúc tiến bán hàng; 
dịch vụ bày biện hàng hóa vào các tủ kính cửa hàng, cụ thể là bày bán các sản phẩm chăm 
sóc da, chăm sóc cơ thể, chăm sóc tóc, nước hoa và mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-12977 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.1.5; A5.1.16; 24.15.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 
(731) EAST WEST SEED INTERNATIONAL 

LIMITED   (TH) 
50/1 Moo 2, Sainoi-Bangbuathong Road, 
Sainoi, Sainoi, Nonthaburi 11150 
Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 31: Hạt thực vật; cây giống; động vật sống; rau tươi và hoa quả tươi; hạt thực vật tự 

nhiên và hoa tươi; thức ăn cho động vật sống.  
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(210) 4-2011-12978 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.7.17; 26.1.2 
(591) Cam, xanh lá cây, xanh da trời, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Giấc Mơ Vàng  
(VN) 
Gian hàng BO-04,05,06 tầng B1, Trung 
tâm thương mại The Garden, xã Mễ Trì, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt donut.  
 
 

(210) 4-2011-12979 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.9.1; 2.9.14; A2.9.15; A1.1.10; 20.7.1; 
3.7.17 

(591) Xanh dương, hồng, đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Nguyên Tâm   (VN) 
40 đường số 19, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2011-12980 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.2; 25.1.25 
(731) OCEANUS SHANGHAI 

RESTAURANT MANAGEMENT 
CO.,LTD.  (CN) 
Room307, No.45-49 East Huaihai Road, 
Huangpu District, Shanghai, China  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; pa-tê gan; các loại sò (không phải là thủy sản tươi sống); hải sâm (không 

phải là thủy sản tươi sống); thịt hộp; cá hộp.  
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(210) 4-2011-12983 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại Tân 
Thiên Tinh  (VN) 
51 đường số 6, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ống dầu thủy lực. 

 
 

(210) 4-2011-12984 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.3.1; 26.2.7; 26.4.9 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại xây 

dựng Phan Trần  (VN) 
295 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời.  

 
 

(210) 4-2011-12985 (220) 27.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Xám, trắng, đen 
(731) Nguyễn Minh Châu  (VN) 

117/157/17A Nguyễn Hữu Cảnh, phường 
22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 

Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng máy tính; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên 

internet, truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy 
vi tính; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cho thuê 
thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn cầu.  

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; cập nhật phần mềm 
máy tính; phần mềm máy tính (bảo trì phần mềm); dịch vụ tư vấn phần mềm máy tính; 
dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính.  
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(210) 4-2011-12990 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A25.3.3; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xám, đen, xanh tím than, xanh lam, 

trắng 
(731) GULBAHAR TOBACCO 

INTERNATIONAL FZE   (AE) 
P.O. Box 61401, Jebel Ali Free Zone, 
Dubai, United Arab Emirates.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá sợi; thuốc lá điếu; vật dụng cho người hút thuốc cụ thể như diêm, tẩu 
thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá.  

 
 

(210) 4-2011-12991 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 7.15.5; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) 1. Công ty trách nhiệm hữu 
hạn Long Thành Long  (VN) 
289 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 
2. Nguyễn Thành Long  (VN) 
91/10 (363/315) đường Nguyễn Hồng 
Đào, phường 14, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Cáp điện; cáp đồng trục; công tắc điện; ống dẫn điện; dây điện thoại; bộ ngắt điện. 
 

Nhóm 11: Đèn trần nhà; đèn chùm treo; đèn; bóng đèn điện; vòi của hệ thống ống dẫn; vòi. 
 

Nhóm 17: ống mềm không bằng kim loại; ống (vòi) tưới nước. 
 

Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; dụng cụ nhà vệ sinh. 
 
 

(210) 4-2011-12992 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.23; 26.1.1; A26.11.12; 26.2.7 
(591) Đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế và tiếp 
thị Quốc Tế   (VN) 
184/4F Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế bao bì.  
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(210) 4-2011-12994 (220) 28.06.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) A5.5.21; A3.13.4; 26.5.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Ong Mật Thanh 
Hảo   (VN) 
3/1A ấp Bình Giao, xã Thuận Giao, 
huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong.  
 
 

(210) 4-2011-12995 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 4.3.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngọc Linh   (VN) 
Số 381 Giải Phóng, phường Phương Liệt, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Sản phẩm chì, kẽm.  
 
 

(210) 4-2011-12996 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) WALTON INTERNATIONAL 
LIMITED   (KY) 
P. O. Box 1586, George Town, Grand 
Cayman, KY1-1110, Cayman Islands  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 18: Hòm bằng da hoặc bằng giả da; túi làm bằng da để đóng gói, túi dùng ở bãi 
biển; túi xách tay; túi đựng đồ lặt vặt đi đường; túi đeo thắt lưng; túi nhỏ bằng da để đóng 
hàng; va li; túi và hòm để đi du lịch; túi lớn để đựng quần áo khi đi du lịch; va li nhỏ; cặp 
đựng tài liệu; cặp đựng hồ sơ; cặp dẹt đựng tài liệu; ví tiền; ví giữ chìa khóa bằng da hoặc 
giả da; hòm (hành lý); túi xách dành cho phụ nữ; cái ví; đồ trang trí gắn vào vòng đeo chìa 
được làm bằng da hoặc giả da; «; « che nắng; ba toong; gậy chống; ví và bóp đựng thẻ tín 
dụng; túi đeo sau lưng; ba lô học sinh; ba lô; túi dết; túi xách học sinh; túi đeo vai học sinh; 
túi rộng không có nắp để đựng đồ; túi thể thao; túi mang các vật dụng cá nhân để chơi thể 
thao; túi đựng sách; túi vải buộc dây để đựng đồ cá nhân; túi đựng tiền; túi đeo vai; dây 
đeo vai bằng da, ví đựng chìa khoá bằng da; ví đựng quyển séc, tất cả thuộc nhóm này. 

 

Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ nón; quần áo bằng lông vũ, quần áo da; quần lót; áo vét; 
quần gin; quần; quần chẽn; quần soóc; cổ tay áo; áo sơ mi; áo sơ mi mặc thường ngày; 
quần áo ngoài mặc bình thường; áo thun ngắn tay; áo thun không tay; áo lót, quần áo lót; 
áo choàng; váy; áo gi lê; áo chẽn không tay; áo choàng ngoài; áo bằng vải bông; quần áo 
ấm rộng; áo may ô; áo nịt len; áo thể thao, bộ quần áo liền; quần áo thể dục; áo thầy tu; 
áo đầm; áo len cổ chui; áo len dài tay; áo len; áo ba lỗ; áo len đan; quần áo lót mặc bên 
trong; dải buộc đầu (quần áo); mũ lưỡi trai; mũ; khăn quàng cổ; cà vạt; bít tất ngắn, thắt 
lưng (quần áo); tất đi ấm châm hở bàn chân; xà cạp; bít tất dài; quần áo bó sát vào người; 
áo lót phụ nữ; giầy; giầy ống; dép lê, tất cả thuộc nhóm này.  
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(210) 4-2011-12997 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A1.1.10; 26.1.2 
(591) Xanh tím than, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
xuất nhập khẩu NEWSTAR  (VN)
Số 168 Thanh Đàm, phường Thanh Trì, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Giường, đệm.  
 
 

(210) 4-2011-12998 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.13.1; A5.3.13; A5.1.16; A26.11.12 
(591) Xanh, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần May Thiên 
HÀ  (VN) 
59/1E Phạm Văn Chiêu, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 24: Vỏ nệm (gối).  
 
 

(210) 4-2011-12999 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Đỏ (540) 

 

(731) Công ty cổ phần May Thiên 
HÀ  (VN) 
59/1E Phạm Văn Chiêu, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 24: Vỏ nệm (gối).  
 
 

(210) 4-2011-13000 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Nâu, đen, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thương mại 
dịch vụ quảng cáo thời 
trang Oliu  (VN) 
Số 3 Vườn Chuối, phường 4, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo.  
 

Nhóm 40: May quần áo.  
 

Nhóm 42: Vẽ mốt quần áo.  
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(210) 4-2011-13001 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 4.5.2; 4.5.3; A5.3.13; A5.5.20 
(731) XINYUAN CAO   (US) 

885 Curry Trail, Eagan 55123, 
Minneapolis, Minnesota, United States 
of America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2011-13002 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Dũng Cường   (VN) 
A1/11 ấp 1 đường A1, xã Vĩnh Lộc B, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da; kem bôi mặt; kem ngừa mụn nám da; kem rửa mặt; kem 
ngừa tàn nhang đồi mồi; sữa tắm. 

 
 

(210) 4-2011-13006 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TV.PHARM    (VN) 
27 Điện Biên Phủ, khóm 2, phường 9, thị 
xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-13007 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.4; A26.11.9; 26.4.7 
(591) Xanh dương, xanh thẫm, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhựa Tân 
Hoá  (VN) 
101 Tân Hóa, phường 14, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 17: Nhựa nhân tạo (bán thành phẩm), nhựa tổng hợp (bán thành phẩm); chất dẻo 

bán thành phẩm; màng mỏng bằng chất dẻo; gutapeca, nhựa kết; bao, túi nhỏ bằng cao su 
để bao gói.  
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(210) 4-2011-13010 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1; 26.15.15; 24.15.21 
(591) Xanh da trời, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần X.O Việt Nam  
(VN) 
Số nhà 19, đường V, tổ Nông Lâm, thị 
trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, véc ni; thuốc màu; chất chống rỉ; mực in.  

 
 

(210) 4-2011-13011 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Lưu Huỳnh Việt   (VN) 
Phòng 156 lô C, chung cư Mỹ Phước, số 
280 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ bệnh cho cây trồng; thuốc đuổi sâu bọ; 

thuốc diệt và ngăn chặn tảo.  
 
 

(210) 4-2011-13012 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Lưu Huỳnh Việt    (VN) 
Phòng 156 lô C, chung cư Mỹ Phước, số 
280 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ bệnh cho cây trồng; thuốc đuổi sâu bọ; 

thuốc diệt và ngăn chặn tảo.  
 
 

(210) 4-2011-13013 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Lưu Huỳnh Việt   (VN) 
Phòng 156, lô C, chung cư Mỹ Phước, số 
280 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ bệnh cho cây trồng; thuốc đuổi sâu bọ; 

thuốc diệt và ngăn chặn tảo.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 
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(210) 4-2011-13014 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Lưu Huỳnh Việt   (VN) 
Phòng 156, lô C, chung cư Mỹ Phước, số 
280 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ bệnh cho cây trồng; thuốc đuổi sâu bọ; 

thuốc diệt và ngăn chặn tảo.  
 
 

(210) 4-2011-13015 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần KIDSMILE  
(VN) 
33/2 đường Lý Văn Phức, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, bao bì bằng giấy, ly giấy, đĩa 

giấy, còi giấy, cờ dây, muỗng nhựa, nĩa nhựa, dao nhựa, bong bóng, khăn giấy, khăn trải 
bàn, bao bì bằng gỗ, hàng trang trí nội thất, giường, tủ, bàn, ghế, đồ chơi, hàng lưu niệm, 
hàng thủ công mỹ nghệ, tranh ảnh; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; quảng cáo; 
nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; tư vấn tổ chức kinh doanh.  

 
Nhóm 41: Hướng dẫn nghề nghiệp; nhiếp ảnh; dịch vụ giải tri; tổ chức buổi tiệc; dịch vụ 
sáng tác nhạc; dịch vụ về giáo dục giảng dạy.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ làm tóc; phòng cắt tóc; dịch vụ cắt sửa móng tay; xoa bóp; mỹ viện; 
dịch vụ trang điểm.  

 
 

(210) 4-2011-13016 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Huỳnh Được  (VN) 
42 Lê Đình Thám, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; nón; giày, dép.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần, áo, nón, giày, dép.  
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(210) 4-2011-13018 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Cam, đen. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Hoà Thịnh  (VN) 
Lô 11E, đường C, khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy hàn; máy cắt kim loại và phụ tùng (phụ tùng của máy hàn và máy cắt kim 
loại). 

 
 

(210) 4-2011-13019 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Xanh, trắng (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đồ uống Việt  
(VN) 
83/14 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống làm từ sữa đậu (nước ngọt); nước khoáng xenxe (đồ uống); nước 
hoa quả ướp lạnh (đồ uống); nước sô đa (đồ uống); nước suối (đồ uống); nước có gaz; bia; 
đồ uống không chứa cồn; đồ uống khai vị. 

 
Nhóm 33: Rượu; đồ uống có chứa cồn (trừ bia); tinh chất alocolic (tinh chất rượu); anit 
(rượu mùi), đồ uống được cất (chưng cất); rượu brandi (rượu mạnh); đồ uống chưng cất; 
đồ uống có cồn chứa quả; rượu gạo; rượu uýt ki; rượu vốt ca.  

 
 

(210) 4-2011-13020 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Xanh dương, trắng (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đồ uống Việt  
(VN) 
83/14 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: đồ uống không cồn trên cơ sở đậu nành, không phải sữa đậu nành, không phải 
chất thay thế sữa và không dùng cho mục đích y tế. Nước uống làm từ sữa đậu (nước 
ngọt); nước khoáng xenxe; nước hoa quả ướp lạnh (đồ uống), nước sô đa; nước suối; nước 
có gaz; bia; đồ uống không chưa cồn; đồ uống khai vị (không chứa cồn). 

 
Nhóm 33: Rượu; đồ uống có chúa cồn (trừ bia); tinh dầu rượu  (tinh dầu alocolic ); rượu 
mùi (anit), đồ uống được cất (chưng cất); rượu mạnh (rượu brandi); đồ uống chưng cất; đồ 
uống có cồn chứa quả; rượu gạo; rượu uýt ki; rượu vốt ca. 
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(210) 4-2011-13021 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xúc tiến 
thương mại TiP   (VN) 
167- 167 Điện Biên Phủ, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ thông tin qua điện thoại; khai thác dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng 

viễn thông internet và các phương tiện thông tin đại chúng khác. 
 
 

(210) 4-2011-13022 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xúc tiến 
thương mại TiP  (VN) 
167-167 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ thông tin qua điện thoại; khai thác dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng 

viễn thông, internet và các phương tiện thông tin đại chúng khác. 
 
 

(210) 4-2011-13025 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.13.25; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần may mặc 
Xuân Phương Nam  (VN) 
156 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang, vải sợi.  
 
 

(210) 4-2011-13027 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.1; 26.4.2 
(591) Xanh, da cam, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần may mặc 
Xuân Phương Nam  (VN) 
156 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo thời trang, vải sợi.  
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(210) 4-2011-13028 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) CETECO PHARMA LLC.  (US) 
942 Windemere Dr.NW Salem, 
OREGON 97304-2722 U.S.A.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-13029 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) CETECO PHARMA LLC.   (US) 
942 Windemere Dr.NW Salem, 
OREGON 97304-2722 U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-13030 (220) 28.06.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.1; 26.11.3; 24.15.1; 26.4.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đông Hải  (VN) 
20 Trần Hưng Đạo, thành phố Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng; mua bán xăng dầu, nhớt. 
 

Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa, lắp đặt các công trình xây dựng. 
 

Nhóm 39: Du lịch; vận tải hành khách, hàng hoá 
 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế các công trình xây dựng. 
 
 

(210) 4-2011-13032 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.3.15; 26.3.1 
(591) Vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dược Sơn (VN)
Tầng 6, số nhà 408 Xã Đàn, phường 
Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Trà thảo dược (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm chức năng; đồ uống chiết 
xuất từ thảo dược (dùng cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2011-13033 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần nhựa thiếu 
niên Tiền Phong   (VN) 
Số 2 An Đà, phường Lạch Tray, quận 
Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Keo dán công nghiệp.  
 

Nhóm 17: ống nhựa mềm các loại và phụ tùng nối của chúng (tê, cút); gioăng cao su và 
vòng đệm dùng cho phụ tùng nối và để nối ống.  

 

Nhóm 19: ống nhựa cứng các loại và các phụ tùng nối của chúng (tê, cút); nhựa dạng 
thanh dùng trong xây dựng; các loại tôn nhựa phẳng và múi.   

 

Nhóm 35: Mua bán hàng hoá ngành nhựa, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất; đại lý 
ký gửi hàng hoá ngành nhựa, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất; xuất nhập khẩu 
hàng hoá ngành nhựa, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất.  

 
 

(210) 4-2011-13034 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần nhựa thiếu 
niên Tiền Phong   (VN) 
Số 2 An Đà, phường Lạch Tray, quận 
Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Keo dán công nghiệp.  
 

Nhóm 17: ống nhựa mềm các loại và phụ tùng nối của chúng (tê, cút); gioăng cao su và 
vòng đệm dùng cho phụ tùng nối và để nối ống.   

 

Nhóm 19: ống nhựa cứng các loại và các phụ tùng nối của chúng (tê, cút); nhựa dạng 
thanh dùng trong xây dựng; các loại tôn nhựa phẳng và múi.   

 

Nhóm 35: Mua bán hàng hoá ngành nhựa, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất; đại lý 
ký gửi hàng hoá ngành nhựa, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất; xuất nhập khẩu 
hàng hoá ngành nhựa, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất.   

 
 

(210) 4-2011-13036 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.12; 18.3.21; 18.3.23 
(591) Trắng, đen, đỏ 
(731) Hộ Kinh Doanh Trần Trung 

Tuyển  (VN) 
136 Trần Phú, phường 04, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại di động. 
 
 

(210) 4-2011-13037 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A1.5.3; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
may túi xách Quỳnh Hùng (VN)
49/2Q Nguyễn ảnh Thủ, xã Bà Điểm, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách, tui du lịch, vali, ba lô, cặp học sinh. 
 
 

(210) 4-2011-13038 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 7.3.11; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Xanh cửu long, đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
Công Nghiệp Mới   (VN) 
Số 86 Phan Văn Trị, phường Quốc Tử 
Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Keo dính dùng trong công nghiệp; keo dính dùng để dán bao bì thực phẩm.  
 

Nhóm 20: Đồ nội thất như giường, tủ, bàn ghế; đồ gỗ mỹ nghệ dùng để trang trí.  
 
 

(210) 4-2011-13039 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.13.25; 26.13.1 
(731) CALLAWAY GOLF COMPANY   (US) 

2180 Rutherford Road, Carlsbad, 
California 92008-7328, USA.  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2011-13040 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.5.1; 26.15.11 
(591) Đỏ sẫm, cam, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phú Đạt Hòa 
Bình   (VN) 
Xóm Miễu, Tiến Xuân, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Giường, ghế ngồi, tủ, bàn học sinh, bàn làm việc (đồ gỗ), bàn trang điểm, tủ 
nhiều ngăn, giá đồ đạc, ghế đẩu, bàn. 
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(210) 4-2011-13043 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(731) BARING PRIVATE EQUITY ASIA 

GROUP LIMITED   (VG) 
P. O. Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ bảo lãnh tài 

chính hoặc ngân hàng; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ quỹ tiết kiệm; dịch vụ đầu tư tài chính; 
dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ cho vay và tín dụng tài khoản tài chính; dịch vụ ngân 
hàng điện tử; thông tin tài chính; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản.  

 
 

(210) 4-2011-13044 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(731) BARING PRIVATE EQUITY ASIA 

GROUP LIMITED    (VG) 
P. O. Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ bảo lãnh tài 

chính hoặc ngân hàng; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ quỹ tiết kiệm; dịch vụ đầu tư tài chính; 
dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ cho vay và tín dụng tài khoản tài chính; dịch vụ ngân 
hàng điện tử; thông tin tài chính; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản.  

 
 

(210) 4-2011-13046 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương   (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 
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(210) 4-2011-13047 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược vật tư 
y tế Hải Dương    (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-13048 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược vật tư 
y tế Hải Dương     (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-13049 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược vật tư 
y tế Hải Dương     (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-13050 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược vật tư 
y tế Hải Dương     (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 
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(210) 4-2011-13051 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-13052 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-13053 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-13054 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-13055 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-13056 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.9.19 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Hải Thiên   (VN) 
Số nhà 39, ngách 20 ngõ 432 Đội Cấn, 
phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 25: Giầy, dép, quần áo cho người lớn và trẻ em, khăn quàng cổ, mũ vải thời trang.  

 
 

(210) 4-2011-13057 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Shinpoong Daewoo  (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-13058 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thanh An   (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Minh Tâm, 137 đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa bột, sữa nước, sữa chua, sữa đậu nành.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 
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(210) 4-2011-13059 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thanh An   (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Minh Tâm, 137 đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa bột, sữa nước, sữa chua, sữa đậu nành.  

 
 

(210) 4-2011-13060 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Vàng nâu, trắng, đỏ cam, vàng cam 
(731) FRIESLAND BRANDS B.V.   (NL) 

Stationsplein 4, 3818 LE 
AMERSFOORT, the Netherlands  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa; sản phẩm thay thế sữa và sản phẩm làm từ sữa, cụ thể là: 

đồ uống làm từ sữa và sữa bột có hương liệu hoặc không có hương liệu; sữa chua; sữa đặc 
có đường và sữa đặc không đường; sữa không kem; đồ uống có sữa (trong đó sữa là thành 
phần chính được kết hợp hoặc không được kết hợp với các thành phần khác).  

 
Nhóm 32: Nước khoáng, nước uống có ga và đồ uống không cồn khác; nước uống trái cây 
và nước ép trái cây; xi rô và chế phẩm làm đồ uống không cồn khác.  

 
 

(210) 4-2011-13061 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 

trắng, vàng xanh 
(731) FRIESLAND BRANDS B.V.   (NL) 

Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort, the 
Netherlands  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa; sản phẩm thay thế sữa và sản phẩm làm từ sữa, cụ thể là: 

đồ uống làm từ sữa và sữa bột có hương liệu hoặc không có hương liệu; sữa chua; sữa đặc 
có đường và sữa đặc không đường, sữa không kem; đồ uống có sữa (trong đó sữa là thành 
phần chính được kết hợp hoặc không được kết hợp với các thành phần khác).  

 
Nhóm 32: Nước khoáng, nước uống có ga và đồ uống không cồn khác; nước uống trái cây 
và nước ép trái cây; xi rô và chế phẩm làm đồ uống không cồn khác.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 
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(210) 4-2011-13062 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH Minh Hưng Tiền 
Giang  (VN) 
ấp Kinh 2A, xã Phước Lập, huyện Tân 
Phước, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc xua đuổi côn trùng; thuốc diệt côn trùng; hương (nhang) xua đuổi muỗi 
và côn trùng; thuốc xịt diệt muỗi và côn trùng. 

 
 

(210) 4-2011-13063 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH Minh Hưng Tiền 
Giang   (VN) 
ấp Kinh 2A, xã Phước Lập, huyện Tân 
Phước, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 22: Lưới; lưới nhựa dùng để che nắng cây trồng; lưới nhựa che chắn côn trùng để 
bảo vệ cây trồng. 

 
 

(210) 4-2011-13064 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH Minh Hưng Tiền 
Giang   (VN) 
ấp Kinh 2A, xã Phước Lập, huyện Tân 
Phước, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 24: Màn (mùng) chống muỗi; màn cửa dạng lưới (ri đô) bằng vải hoặc bằng chất 
dẻo; rèm cửa bằng vải; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo, chăn; đồ vải dùng cho giường. 

 
 

(210) 4-2011-13065 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Đỗ Văn Hùng  (VN) 
Ngách 2B ngõ 281 Vĩnh Hưng, tổ 6, 
phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, áo mưa. 
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(210) 4-2011-13066 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) NIPPON KENDAI RESEARCH & 
DEVELOPMENT LTD.  (HK) 
Rm 1412, 14th floor, China Merchants 
Tower, Shun Tak Centre, 168-200 
Connaught Rd., C. Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Tá dược dùng cho dược phẩm; viên nang dùng cho dược phẩm; chất ăn kiêng 
dùng cho mục đích y tế; chất dinh dưỡng dùng để nuôi vi sinh vật dùng cho mục đích y tế; 
thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-13067 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH Đài Việt Sam 
(VN)   (VN) 
Số 6/198 đường Giải Phóng, phường Cửa 
Bắc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; phụ tùng xe đạp như: may ¬, pê đan, cổ phốt, trục giữa, khung xe.  
 
 

(210) 4-2011-13068 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH Giai Cảnh   (VN) 
295 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; dầu gió; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y 
tế; trà giảm béo dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-13069 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
kinh doanh Toàn Mỹ  (VN) 
ấp Hòa Lân, xã Thuận Giao, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; thiết bị lọc nước; van nước (thiết bị vệ sinh); vòi nước (thiết bị 
vệ sinh); thiết bị và máy để làm sạch nước.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 
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(210) 4-2011-13070 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Đỏ, trắng (540) 

 

(731) Công ty TNHH Sản Xuất 
Thương Mại Xuất Nhập Khẩu 
Thanh Ngọc  (VN) 
Số 33D, đường số 4, khu phố 6, phường 
Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Tủ, giá, kệ (đồ nội thất). 
 
 

(210) 4-2011-13071 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.5; 26.13.25; 26.3.23 
(591) Xanh lá cây, xanh lục, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV SXTM 
Nguyên Quang  (VN) 
P2 14/2 ấp 6, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 28: Thú nhún (đồ chơi), đu quay, tàu lượn (đồ chơi), xe điện đụng (đồ chơi), đĩa 
quay (đồ chơi), các trò chơi sử dụng mô tơ điện một chiều.  

 

Nhóm 41: Tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em: nhà banh, bồn chơi cát, thú 
nhún, cầu trượt, đu quay, bập bênh. 

 
 

(210) 4-2011-13072 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.7.8 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thành Vũ  (VN)
57 Bàu Cát 7, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bột sắn (bột khoai mì). 
 

Nhóm 35: Mua bán bột sắn (bột khoai mì). 
 
 

(210) 4-2011-13073 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.4.7 
(591) Trắng, xanh lam, hồng 

(540) 

 

(731) Nguyễn Đắc Minh Tâm  (VN) 
Sạp KA1, khu 1, chợ Tân Bình, phường 8, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo trẻ em. 
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(210) 4-2011-13074 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A1.5.3; 3.7.17; 26.3.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
sơn VINANO  (VN) 
Số 24A1 Bộ Tư Lệnh Thông Tin, xã Tứ 
Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn.  
 

Nhóm 19: Ma tít (bột trét tường). 
 
 

(210) 4-2011-13075 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A1.5.3; 26.3.2; 3.7.17 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
sơn VINANO   (VN) 
Số 24A1 Bộ Tư Lệnh Thông Tin, xã Tứ 
Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

(210) 4-2011-13077 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.13.25; A26.11.12 
(731) Nguyễn Thị Lan   (VN) 

Phố Tư Đình - P520, khu tập thể Quân 
Đội, Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, dày dép, mũ nón.  
 
 

(210) 4-2011-13078 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.3 
(731) Chhann Văn Cường   (VN) 

002 lô D chung cư Hùng Vương, phường 
11, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ cầm tay như: kìm, búa, tô vít, máy cưa, máy khoan, máy hàn, 

mua bán phụ tùng xe và vỏ ruột xe các loại. 
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(210) 4-2011-13079 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.7.25 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 
Công Danh Lớn   (VN) 
206/14 Lạc Long Quân, phường 10, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 09: Loa; bộ khuếch đại âm thanh (ampli); máy thu hình (tivi); đầu máy đọc đĩa kỹ 

thuật số; ống nói (micro); bộ trộn âm (micxer). 
 
 

(210) 4-2011-13081 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1; 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH giấy Việt   (VN) 
Lô 6, khu công nghiệp Khai Quang, 
phường Khai Quang, thị xã Vĩnh Yên, 
tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 01: Bột giấy. 
 

Nhóm 16: Khăn ăn bằng giấy; khăn lau bằng giấy; khăn tay bỏ túi bằng giấy; giấy thấm; 
giấy các tông; tập giấy viết. 

 
 

(210) 4-2011-13082 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.15.3; 26.15.13 
(591) Xám, xám đậm, đỏ, hồng, nâu, xanh 

dương, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Huỳnh Ngọc 

Lan   (VN) 
180/1/24 Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 
(511)   Nhóm 07: Bộ lọc (là bộ phận của máy và động cơ).  
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(210) 4-2011-13083 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lơ, xanh dương, nâu nhạt, đỏ 
(731) Hộ kinh doanh Huỳnh Ngọc 

Lan    (VN) 
180/1/24 Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 09: Công tắc điện; ổ cắm điện; ổn áp, máy biến thế; cầu dao điện; chấn lưu.  

 
 

(210) 4-2011-13084 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A1.1.10; 26.1.2; 7.1.6; 18.5.10 
(591) Vàng đậm, vàng, đỏ, tím đậm, tím, tím 

nhạt, xanh dương, xanh tím, xám, xám 
nhạt, đen, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thực phẩm Việt Toàn   (VN) 
1949/10/1 quốc lộ 1A, khu phố 2, 
phường Đông Hưng Thuận, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, mì dùng cho trẻ em. 

 
 

(210) 4-2011-13085 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Xanh, vàng 
(731) Công ty cổ phần phần mềm 

Việt - Vietsoftware   (VN) 
Tầng 8, số 51 Lê Đại Hành, phường Lê 
Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán điện tử, giao dịch chứng khoán.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông, internet, điện thoại di động (ví 
dụ cung cấp thông tin chứng khoán).   
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(210) 4-2011-13086 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(591) Xanh, vàng 
(731) Công ty cổ phần phần mềm 

Việt - Vietsoftware   (VN) 
Tầng 8, số 51, Lê Đại Hành, phường Lê 
Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán điện tử, giao dịch chứng khoán.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông, internet, điện thoại di động (ví 
dụ cung cấp thông tin chứng khoán).   

 
 

(210) 4-2011-13087 (220) 28.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.2.1; 25.1.6 
(731) TECHNOPlA SDN. BHD.   (MY) 

Level 18, Menara Boustead Penang, 39, 
Jalan Sultan Ahmad Shah, 10050 
Penang, Malaysia  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 05: Hương vòng diệt muỗi; thuốc diệt côn trùng đựng trong bình dùng bằng cách 

xịt (aerosols); thuốc diệt muỗi có dạng tấm, miếng được dùng với thiết bị làm hóa hơi 
bằng điện, thuốc xua muỗi dạng lỏng dùng với thiết bị làm bốc hơi bằng điện; chất tẩy uế; 
chế phẩm và chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; 
chất diệt trùng; thuốc diệt động vật có hại có dạng viên hoặc thanh dùng bằng cách hun và 
xông; thuốc xua đuổi côn trùng; keo dính để bẫy bắt côn trùng; giấy và thảm được phủ 
keo dính và chất để bẫy bắt và diệt côn trùng; chất diệt côn trùng dạng lỏng.  

 
 

(210) 4-2011-13088 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sinh 
hóa Phương Toàn  (VN) 
Thôn 7, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng 
Hới, tỉnh Quảng Bình  

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm vi sinh không dùng cho ngành y và thú y. 
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(210) 4-2011-13089 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sinh 
hóa Phương Toàn  (VN) 
Thôn 7, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng 
Hới, tỉnh Quảng Bình   

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm vi sinh không dùng cho ngành y và thú y.  

 
 

(210) 4-2011-13090 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.12; 26.1.2; 26.2.7; 26.11.1 
(591) Đen, đỏ boocđô, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
và giải trí Ngày Mới   (VN) 
Số 366B Bạch Mai, phường Bạch Mai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; quan hệ công 

chúng; quảng cáo; mua bán quần áo thời trang; mua bán giầy dép; mua bán túi xách thời 
trang.  

 
 

(210) 4-2011-13091 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Vàng, cam, xanh da trời, đen (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và du lịch Kinh 
Đô  (VN) 
Số 35A, ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức sự kiện với mục đích quảng cáo; tổ chức các chương trình và các cuộc 

thi có thưởng nhằm khích lệ người tiêu dùng sử dụng dịch vụ du lịch; tổ chức giới thiệu và 
xúc tiến thương mại, quảng cáo thương mại; điều tra thương mại, môi giới thương mại.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ thuê mua tài chính, dịch vụ tư vấn tài chính; 
dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tư vấn đầu tư vốn; dịch vụ môi giới chứng khoán.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành; dịch vụ du lịch trong và ngoài nước; dịch vụ tổ chức 
các chuyến du lịch, dịch vụ hướng dẫn du lịch, dịch vụ đặt trước vé máy bay, dịch vụ cho 
thuê xe.  

 
Nhóm 41: Giáo dục đào tạo: cao đẳng, đại học và sau đại học; dịch vụ tư vấn về tuyển 
sinh, trường đào tạo đạo nghề: tư vấn du học; dịch vụ tư vấn và đào tạo phát triển nguồn 
nhân lực.  
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(210) 4-2011-13092 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  (540) 

  

(731) Viện khoa học & công nghệ 
Quân Sự   (VN) 
17 phố Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Đồng hồ đo nước.  

 
 

(210) 4-2011-13093 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A1.1.10; 26.5.1; 7.1.24 
(591) Xanh dương, vàng, xanh nhạt. 

(540) 

  

(731) Trường tiểu học , trung học 
cơ sở & trung học phổ thông 
Thái Bình Dương  (VN) 
125 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.  

 
 

(210) 4-2011-13094 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Quang Thành   (VN) 
Xóm Minh Khai, xã La Phù, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  

 
 

(210) 4-2011-13095 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.3.1; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH khoa học và 
ứng dụng VICTORY   (VN) 
Thôn Yên Trung, xã Quảng Yên, huyện 
Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị và máy lọc nước (dùng trong gia đình), thiết bị khử nước, thiết bị diệt 

trùng nước.  
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(210) 4-2011-13098 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.5; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh da trời, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xử lý nền móng xây dựng 
Vĩnh Cơ   (VN) 
Số 11, đường Ba Tơ, phường 7, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng.  
 
 

(210) 4-2011-13099 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Nâu, trắng, xanh, đen 

(540) 

  

(731) Văn phòng luật sư Trường Tín  
(VN) 
Thôn Trung, xã Tây Tựu, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ tranh tụng. 
 
 

(210) 4-2011-13100 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Bùi Ngọc 
Phương Thảo  (VN) 
30A đường số 3, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: áo mưa; áo choàng ngoài; áo khoác trùm đầu; quần áo; đồ đội đầu; giày. 
 
 

(210) 4-2011-13101 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) ANNCO, INC.   (US) 
7 Times Square, New York, New York 
10036, United States of America  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 14: Kim loại quí, thô hoặc bán thành phẩm và hợp kim của những kim loại quí; đá 
quí; đồ nữ trang, đồ kim hoàn nhân tạo, đồ giả kim hoàn, đồ nữ trang giả và đồ nữ trang 
làm bằng kim loại quí và đá quí; vòng đeo tay (đồ nữ trang); nhẫn (đồ nữ trang); hoa tai; 
chuỗi hạt (đồ trang sức đeo cổ); cái ghim (đồ trang sức); trâm gài (đồ nữ trang); dây xích 
(đồ nữ trang); đồ nữ trang làm bằng kim cương nhân tạo; ngọc trai (đồ trang sức); dụng cụ 
đo thời gian và đồng hồ bấm giờ; đồng hồ (quả quít, đeo tay, bỏ túi); đồng hồ.  
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(210) 4-2011-13103 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.5.1 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ kỹ 
thuật Phateco   (VN) 
308 Văn Cao, Đằng Lâm, quận Hải An, 
thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ giám sát điều hành và giám sát thi công các công trình xây dựng (công 

nghiệp, tàu thuỷ, xây dựng). 
 

Nhóm 41: Đào tạo thực hành: đào tạo nâng cao tay nghề thợ hàn.  
 

Nhóm 42: Thử vật liệu; kiểm soát chất lượng: kiểm tra chất lượng mối hàn; đo độ dày tôn 
tàu; kiểm tra không phá huỷ các công trình (công nghiệp, dân dụng, giao thông và an 
toàn); kiểm tra chất lượng cho an toàn biển.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ thanh tra an toàn của nhà máy: giám sát an toàn chế tạo.  

 
 

(210) 4-2011-13109 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  (540) 

 
(731) Vũ Mạnh Oai  (VN) 

18/B6/4 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí: ca hát.  
 
 

(210) 4-2011-13110 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.2; 26.4.9 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty luật TNHH Đất Luật  
(VN) 
Thu Thiem Building, 40/1 Trần Não, 
phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật; tư vấn pháp luật; thực hiện dịch 

vụ pháp lý theo quy định của pháp luật; đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng để thực 
hiện các công việc có liên quan đến pháp luật; luật sư gia đình; luật sư riêng.  
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(210) 4-2011-13112 (220) 01.02.2010 
(641) 4-2010-02212 (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.9; A25.7.3 
(591) Xanh lá cây, da cam, xanh cửu long, 

trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư C.E.O  
(VN) 
Tầng 5, tháp CEO, HH2-1, đô thị mới 
Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, xã Mễ 
Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ sàn giao 

dịch bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ môi giới mua bán bất động sản; 
dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ cho thuê văn phòng; dịch vụ cho thuê căn hộ.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo; dịch vụ cung cấp thông tin về lĩnh vực giáo 
dục, đào tạo.  

 
 

(210) 4-2011-13113 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 18.3.2; 18.3.23 
(591) Đỏ, vàng, hồng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch và 
thương mại Bốn Mùa  (VN) 
Số 4A, phố Hàng Bút, phường Hàng Bồ, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Điều hành và tổ chức các chuyến du lịch, vận tải; vận chuyển hành khách bằng 

đường bộ và/ hoặc đường sắt. 
 
 

(210) 4-2011-13115 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

HASAN - DERMAPHARM   (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-13116 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(731) Công ty TNHH Liên Doanh 

HASAN - DERMAPHARM   (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-13117 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1 
(731) BEIJING JINGDONG 360 DU E-

COMMERCE LTD  (CN) 
Room B186, Building 2, No. 99, 
Kechuang 14 Street, Beijing Economic 
and Technological Development Zone, 
Beijing, P.R.China. 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm máy vi tính, ghi sẵn; ấn phẩm 

điện tử, có thể tải xuống; chương trình máy vi tính (có thể tải xuống được); máy vi tính; 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính; đĩa quang; máy tính xách tay loại nhỏ; thiết bị định vị 
bằng vệ tinh; thiết bị điều biến tín hiệu số (môđem); pin điện; điện thoại để bàn; điện 
thoại di động; máy tính bỏ túi; chương trình trò chơi trên máy vi tính; máy ảnh; kính mắt; 
máy phát tín hiệu điện tử; máy quay video xách tay có kèm bộ phận ghi hình; dây điện.  

 
 

(210) 4-2011-13118 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1 
(731) BEIJING JINGDONG 360 DU E-

COMMERCE LTD  (CN) 
Room B186, Building 2, No. 99, 
Kechuang 14 Street, Beijing Economic 
and Technological Development Zone, 
Beijing, P.R.China. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông để 

bán lẻ; thông tin kinh doanh thương mại; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng; dịch vụ thu mua 
hàng cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho mục đích kinh doanh của người 
khác); tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ tái thiết lập kinh doanh; biên soạn thông tin vào cơ 
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sở dữ liệu trong máy tính; dịch vụ bán buôn và bán lẻ trực tuyến; đại lý xuất nhập khẩu; 
hỗ trợ kinh doanh bằng giao dịch thông qua mạng máy tính cục bộ và toàn cầu; dịch vụ 
đặt hàng trực tuyến cho người khác từ cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ cho thuê quảng cáo 
(theo thời gian) trên phương tiện truyền thông; dịch vụ bán đấu giá; dịch vụ tìm kiếm 
nguồn tài trợ.  

 
 

(210) 4-2011-13119 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1 
(731) BEIJING JINGDONG 360 DU E-

COMMERCE LTD  (CN) 
Room B186, Building 2, No. 99, 
Kechuang 14 Street, Beijing Economic 
and Technological Development Zone, 
Beijing, P.R.China. 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 38: Chuyển thư tín bằng điện tử; liên lạc bằng máy vi tính; truyền thư tín và hình 

ảnh bằng máy vi tính; thư điện tử; truyền bản fax; thông tin về viễn thông; liên lạc bằng 
mạng cáp quang; dịch vụ bảng thông tin điện tử (dịch vụ viễn thông); dịch vụ cung cấp 
kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ hội nghi sử dụng phương tiện 
viễn thông; dịch vụ cung cấp truy cập mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cung cấp phòng 
chát (nói chuyện qua mạng); dịch vụ truy cập cơ sở dữ liệu; dịch vụ hộp thư thoại; dịch vụ 
cung cấp kênh viễn thông cho mua bán từ xa; dịch vụ phát sóng chương trình truyền hình.  

 
 

(210) 4-2011-13120 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1 
(731) BEIJING JINGDONG 360 DU E-

COMMERCE LTD.  (CN) 
Room B186, Building 2, No. 99, 
Kechuang 14 Street, Beijing Economic 
and Technological Development Zone, 
Beijing, P.R.China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 42: Cho thuê máy tính; lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cập nhật 

phần mềm máy tính; khôi phục dữ liệu máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; phân 
tích hệ thống máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; sao chép chương trình máy tính; 
chuyển đổi dữ liệu của chương trình và dữ liệu máy tính (không phải chuyển đổi vật lí); 
cài đặt phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; dịch vụ bảo vệ máy tính chống 
virus; dịch vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên mạng; dịch vụ cho thuê đặt chỗ trang web 
trên máy tính; thiết kế công nghiệp.  
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(210) 4-2011-13123 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.23; 7.3.2 
(731) Công ty cổ phần chế biến gỗ 

Bắc Mỹ   (VN) 
Số 41A đường Lương Khánh Thiện, 
phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô 
Quyền, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 19: Cửa ra vào bằng gỗ, cửa sổ bằng gỗ. 

 
 

(210) 4-2011-13124 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch [không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế]; chế 

phẩm và chất dùng để giặt, chế phẩm để xả vải [dùng để giặt], chất làm mềm vải [dùng để 
giặt], chế phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm tẩy vết bẩn; chế phẩm tạo mùi thơm và làm 
mới được dùng cho quần áo và vải; xà phòng; xà phòng làm chuội bóng vải; chế phẩm 
dùng để giặt quần áo và giặt vải bằng tay; hồ bột dùng để hồ vải khi giặt; chế phẩm để 
làm sạch, chế phẩm để làm bóng, chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm để mài. 

 
Nhóm 07: Máy giặt và bộ phận của máy giặt.  

 
 

(210) 4-2011-13125 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn phát triển đầu tư và 
thương mại Thanh Quang  
(VN) 
Số 23, ngách 155/172 Trường Chinh, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-13126 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược - vật tư 
y tế Thanh Hóa   (VN) 
232 Trần Phú, thành phố Thanh Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-13127 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần Bioscope 
Việt Nam    (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Cland, số 156 Xã Đàn 
2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 
phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  

 
 

(210) 4-2011-13128 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần Bioscope 
Việt Nam    (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Cland, số 156 Xã Đàn 
2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.   
 
 

(210) 4-2011-13129 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần Bioscope 
Việt Nam   (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Cland, số 156 Xã Đàn 
2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-13130 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thái Hòa   (VN) 
Số nhà 02, đường Hoàng Văn Thụ, 
phường Quyết Thắng, thành phố Kon 
Tum, tỉnh Kon Tum  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Rượu thuốc, dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-13131 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thái Hòa   (VN) 
Số nhà 02, đường Hoàng Văn Thụ, 
phường Quyết Thắng, thành phố Kon 
Tum, tỉnh Kon Tum 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Rượu thuốc, dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-13132 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) PT SANBE FARMA   (ID) 
Jl. Taman Sari No. 10, Bandung - 40116 
West Java, Indonesia. 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-13134 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Hộ kinh doanh Quốc Cẩm   (VN)
67 Lý Thường Kiệt, tổ 1, khu 1, phường 
Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ cắt tóc; dịch vụ uốn tóc; dịch vụ trang điểm.  
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(210) 4-2011-13135 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 4.3.3; 26.4.2 
(591) Vàng, đỏ, ghi 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Hồng Phú   (VN) 
Lô C9-1, đường N4, khu công nghiệp 
Hàm Kiệm 1, huyện Hàm Thuận Nam, 
tỉnh Bình Thuận  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; thịt đóng hộp; dầu ăn, cá đóng hộp; bột thịt (thịt được chế biến 

dạng bột); dầu hào.  
 

Nhóm 30: Tương; tương ớt (gia vị), bột nêm (gia vị); kẹo; bánh quy; nước sốt cà.  
 
 

(210) 4-2011-13137 (220) 29.06.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 15.7.1 
(591) Vàng, xanh đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại HTC   (VN) 
Số 697, đường Giải Phóng, phường Giáp 
Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng ô tô, xe máy, thiết bị đo lường và kiểm tra cơ khí và dụng cụ 

cơ khí để sửa chữa ô tô.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ làm thủ tục hải quan. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ cứu hộ ô tô, dịch vụ sửa chữa ô tô.  
 

Nhóm 39: Cho thuê bến bãi, giao nhận, vận tải hàng hóa bằng ô tô. 
 
 

(210) 4-2011-13138 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH Thiên Dược  (VN)
Lô F3, đường N5, KCN Nam Tân Uyên, 
huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2011-13139 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Nâu, vàng (540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế thực 
phẩm Lựa Chọn Đỉnh  (VN) 
C2901 khu căn hộ quốc tế Thuận Kiều, 
190 Hồng Bàng, phường 15, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); bột ngũ cốc.  

 
 

(210) 4-2011-13140 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần ANGEL Việt 
Nam  (VN) 
Lô A.I-6, KCN Long Thành, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 10: Bình sữa thủy tinh dành cho trẻ em; bình uống nước thủy tinh dành cho trẻ em.  

 
 

(210) 4-2011-13141 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.9.1; 26.1.2; 1.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch Chào 
Buổi Sáng  (VN) 
77 Huỳnh Văn Lũy, phường Hòa Bình, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 39: Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa.  

 

(210) 4-2011-13142 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) SociÐtÐ des Produits NestlÐ 
S.A.   (CH) 
1800 Vevey, Switzerland  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chế phẩm có cà phê là thành phần chủ yếu; đồ uống có cà phê là thành 

phần chủ yếu; cà phê ướp lạnh; trà; chế phẩm có trà là thành phần chủ yếu; đồ uống có trà 
là thành phần chủ yếu, trà ướp lạnh; chế phẩm có thành phần mạch nha là chủ yếu; ca cao; 
chế phẩm có ca cao là thành phần chủ yếu; đồ uống có ca cao là thành phần chủ yếu; sô-
cô-la; sản phẩm sô-cô-la; chế phẩm có sô-cô-la là thành phần chủ yếu; đồ uống có sô-cô-
la là thành phần chủ yếu; bánh kẹo; kẹo; kẹo hoa quả, bánh kẹo ngọt, đường; kẹo cao-su 
(không dùng trong ngành y); sản phẩm bánh mì; bánh mì; bánh nướng; bánh quy dạng 
tròn; bánh ngọt; bánh quy; bánh xốp; kẹo bơ cứng, kem lạnh; nước đá thực phẩm; nước 
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quả loãng (đá); bánh kẹo dạng đông lạnh; bánh ngọt dạng đông lạnh; món tráng miệng 
(đồ ăn ngọt như bánh ngọt, kem, kẹo, không bao gồm hoa quả) dạng đông lạnh (trong 
nhóm này); sữa chua đông lạnh; sản phẩm ngũ cốc (đã qua chế biến) dùng cho bữa sáng; 
món ăn điểm tâm (làm từ ngũ cốc và hoa quả); hạt ngô loại dẹt ăn liền; bánh làm từ ngũ cốc 
dạng thanh; đồ ăn làm từ ngũ cốc dạng ăn liền; chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh pi-za; bánh 
san đuých; hỗn hợp gồm bột dinh dưỡng dạng nhão và bột đã nhào sẵn có thể nấu luôn.  

 
 

(210) 4-2011-13143 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.3.1; A2.3.23; A2.3.18 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Nguyễn Thị Hương Trà  (VN) 

Số 179, Cầu Đất, phường Cầu Đất, quận 
Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2011-13144 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A24.15.7 
(591) Đỏ, ghi xám, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

Hiệp Phong   (VN) 
8/3 trương Vĩnh Ký, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán chất lỏng làm nguội động cơ xe cộ, xăng, dầu, nhớt, hoá chất các loại, 
xà phòng dùng để giặt (bột giặt), nước thơm dùng để xả quần áo (nước xả), xà phòng, 
nước zavel (chất tẩy rửa), hoá mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-13145 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH Đông Dương Sài 
Gòn   (VN) 
Lô L.05, đường số 1, khu công nghiệp 
Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long 
An  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; xoong (không dùng điện); nồi (không dùng điện); chậu; chảo 
(không dùng điện); ly cốc. 
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(210) 4-2011-13146 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.3; 3.9.1; A3.9.24; 1.15.15 
(731) Công ty TNHH Thảo Sanh   (VN)

Cụm công nghiệp Thanh Liêm, thôn 
Thanh Liêm, xã Nhơn An, huyện An 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm, mắm. 
 
 

(210) 4-2011-13147 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; A16.1.5 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH Lộc Lâm   (VN) 

26/28C đường số 20, phường 5, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 09: Loa, ống nói (micro); máy tăng âm (ampli), đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; đầu 
máy hát karaoke; máy thu hình. 

 
 

(210) 4-2011-13148 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) MEYER HEALTHCARE PVT. LTD.  
(IN) 
10 D, II nd Phase, Peenya Industrial 
Area, Bangalore 560058, India  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2011-13149 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần hoá - dược 
phẩm MEKOPHAR   (VN) 
297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người.  
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(210) 4-2011-13151 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) TELEBRANDS CORP.   (US) 
79 Two Bridges Road, Fairfield, New 
Jersey 07004, U.S.A.  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ thái/chặt cầm tay và thao tác thủ công.  
 
 

(210) 4-2011-13152 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A1.1.10; 25.1.25; 25.7.25; 2.7.23; 
A5.5.20 

(731) Công ty cổ phần du lịch ánh 
Sao Xanh  (VN) 
182B Cô Giang, phường Cô Giang, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức hội nghị, tổ chức hội thảo, tổ chức lễ hội, dịch vụ các khóa đào tạo 
ngắn hạn, đào tạo quản trị nhân sự, kỹ năng làm việc theo nhóm (teamwork). 

 
 

(210) 4-2011-13153 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần sữa Đà Lạt (VN)
19B Hai Bà Trưng, phường 6, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Phô mai, sữa và các sản phẩm từ sữa.  
 
 

(210) 4-2011-13154 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.1; 26.1.1 
(591) Cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Minh Hữu 
Liên  (VN) 
R1-49 khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ 
Hưng, Bùi Bằng Đoàn, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đẩy tay (dùng để chuyên chở hàng hóa). 
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(210) 4-2011-13157 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 12.3.4; A12.3.11 
(591) Nâu, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại dịch vụ Phước Sáng  (VN) 
27/2 Nguyễn Văn Săng, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn máy nước nóng. 
 
 

(210) 4-2011-13158 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 5.5.19; A5.5.21 
(591) Vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất và thương mại Khương 
Duy   (VN) 
185/3 Nguyễn Lâm, phường 6, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Muối ăn, muối dùng để bảo quản thức ăn.  
 

Nhóm 31: Muối dùng làm thức ăn cho gia súc. 
 
 

(210) 4-2011-13159 (220) 29.06.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.6; 24.5.7; A25.7.21; 26.3.1; 26.7.25
(591) Nâu, đen, vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nhà Vàng TKC (VN)
46/15 Huỳnh Thúc Kháng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu và thiết bị phục vụ ngành xây dựng: sản phẩm gỗ sơ chế, giấy 
dán tường và sàn sơn và véc ni, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, gạch ốp, thiết bị vệ sinh, mua 
bán đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện, mua bán thiết bị điện tử và linh kiện điện tử, 
viễn thông.  

 
 

(210) 4-2011-13160 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2 
(731) IDM APPAREL PTE, LTD.  (SG) 

Blk 51 Ubi Ave 1, #03-04, Paya Ubi 
Industrial Park, Singapore 408933  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; hộp bằng da hoặc bìa giả da; túi đựng quần áo dùng để đi du lịch, túi 
xách, da giả; dây đai bằng da, ví bỏ túi, ví; vali, túi du lịch; hòm [hành lý].  
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Nhóm 25: áo sơ mi; áo phông; áo dệt chui đầu bằng cotton; váy mặc trong (quần áo 
trong); bộ đồ lót một mảnh (quần áo trong); quần áo lót; quần; quần soóc; đồ đi chân; đồ 
đội đầu.  

 
 

(210) 4-2011-13161 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1 
(731) IDM APPAREL PTE. LTD.   (SG) 

Blk 51 Ubi Ave 1, #03-04, Paya Ubi 
Industrial Park, Singapore 408933  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: áo sơ mi; áo phông; áo dệt chui đầu bằng coton; váy mặc trong (quần áo 
trong); bộ đồ lót một mảnh (quần áo trong); quần áo lót; quần; quần soóc; đồ đi chân; đồ 
đội đầu.  

 
 

(210) 4-2011-13162 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.1 
(591) Xanh lá mạ, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Savvycom  (VN)
Phòng 302, tòa nhà FiKor, số 16, đường 
Trung Yên 5, lô 14B, khu đô thị Trung 
Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính.  
 

Nhóm 35: Mua bán máy vi tính thiết bị ngoại vi, linh kiện điện tử và phần mềm máy tính; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường.  

 

Nhóm 37: Sửa chữa phần cứng máy tính và thiết bị ngoại vi, thiết bị viễn thông.  
 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; cài đặt và sửa chữa phần mềm máy tính; thiết kế 
website.  

 
 

(210) 4-2011-13163 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 7.1.24; A7.1.11; 26.4.9; 24.15.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và thương mại Tân Hà (VN)
Thôn 10, xã Thạch Hòa, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Bất động sản, cụ thể là: dịch vụ môi giới bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa, lắp đặt cụ thể là: làm các dịch vụ có liên quan đến việc 
xây dựng nhà.  
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(210) 4-2011-13164 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(731) HUANG, SHAO-JEN   (TW) 

No 190. 11F. Street Guo Sheng 1, city 
Tao Yuan, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. 

 
 

(210) 4-2011-13165 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.15.15; 26.4.3; 26.4.7 
(591) Đỏ, xám 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển Tân Hưng Thịnh  (VN) 
Lầu 6, tòa nhà Sông Đà 207, số 47-49-51 
Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, phá các công trình xây dựng, dịch vụ san lấp mặt bằng, thi 

công nền móng công trình, hoàn thiện công trình xây dựng, lắp đặt trang thiết bị cho các 
công trình xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-13166 (220) 29.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.3.15; A5.1.5 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất dịch vụ Gia Thịnh Phát  
(VN) 
22 Đất Thánh, phường 6, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Kem sản phẩm từ sữa (không phải kem lạnh); thạch hoa quả; sữa làm đồ uống; 

sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); bánh; bánh putđing; kẹo, trà ướp lạnh; đồ uống trên cơ sở trà; 
đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở sô cô la.  

 
Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống làm từ nước ép trái cây; xiro dùng cho đồ uống.  
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(210) 4-2011-13168 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.4.1; A3.4.4; 26.1.1 
(591) Vàng, vàng cam, đỏ, xanh tím, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần rượu bia Việt 
Hưng   (VN) 
Số 22 Cao Sơn, thị trấn Nhồi, huyện 
Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; đồ uống không chứa cồn.  
 
 

(210) 4-2011-13169 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.7.17 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần rượu bia Việt 
Hưng   (VN) 
Số 22 Cao Sơn, thị trấn Nhồi, huyện 
Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; đồ uống không chứa cồn.  
 
 

(210) 4-2011-13171 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Nguyễn Quý Đức   (VN) 
Số 172, đường nước Phần Lan, ngõ 310, 
Nghi Tàm, phường Tứ Liên, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm ăn kiêng.  
 

Nhóm 44: Tư vấn các chế độ ăn kiêng, tư vấn các phương pháp ăn kiêng.  
 
 

(210) 4-2011-13172 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.3.1; 26.5.1 
(731) Công ty TNHH Khoa Học Bắc 

HÀ   (VN) 
Số 6, ngách 296/9 TT X 80 tổ 16 đường 
Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 09: Máy chiếu, màn chiếu, máy quay phim (camera), bút trình chiếu (dành cho 
máy chiếu), bộ chia màn hình máy tính (VGA) , giá treo máy chiếu.  
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, máy chiếu, màn chiếu, máy quay phim (camera), bút 
trình chiếu, bộ chia màn hình máy tính (VGA), giá treo máy chiếu, giá để máy chiếu. 

 
 

(210) 4-2011-13173 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Tím đậm (540) 

 

(731) Nguyễn Đình Minh Phú  (VN) 
29 Nguyễn Thiện Thuật, phường 14, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo; mua bán đồ văn phòng phẩm; mua bán quà tặng; mua bán đồ 
điện tử gia dụng; mua bán máy vi tính. 

 
 

(210) 4-2011-13175 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A3.7.24; 3.7.16; 3.7.17; 26.1.1 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
Hải Âu   (VN) 
Số 130 -D4, khu đô thị Đại Kim, phường 
Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Bao bì bằng giấy, bao bì bằng các tông, bao bì bằng nhựa dạng màng mỏng 
dùng để bao gói. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ giới thiệu và cung ứng nguồn lao động, việc làm. 
 

Nhóm 38: Dịch vụ hãng thông tấn, phát chương trình truyền hình.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  
 

Nhóm 41: Hoạt động sản xuất, biên tập các chương trình truyền hình. 
 
 

(210) 4-2011-13176 (220) 30.06.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 3.7.19; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trọng Nhân  (VN)
74/40, Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; phần mềm tin học. 
 

Nhóm 40: In bao bì, ấn phẩm. 
 

Nhóm 42: Thiết kế tạo mẫu; thiết kế trang web. 
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(210) 4-2011-13185 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
quốc tế Anh Việt úc   (VN) 
A 5/9A đường liên ấp 1,2,3 Vĩnh Lộc B, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn.  
 

Nhóm 19: Bột trét tường.  
 
 

(210) 4-2011-13186 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
quốc tế Anh Việt úc    (VN) 
A 5/9A đường liên ấp 1,2,3 Vĩnh Lộc B, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn.    
 

Nhóm 19: Bột trét tường.  
 
 

(210) 4-2011-13187 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
quốc tế Anh Việt úc    (VN) 
A 5/9A đường liên ấp 1,2,3 Vĩnh Lộc B, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn.    

 
 

(210) 4-2011-13188 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
quốc tế Anh Việt úc    (VN) 
A 5/9A đường liên ấp 1,2,3 Vĩnh Lộc B, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn.    
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(210) 4-2011-13189 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A1.1.10; A1.11.8 
(591) Xanh lá mạ, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 
Tài Trí  (VN) 
222A Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ. 

 
 

(210) 4-2011-13190 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.1.4; 5.7.3; 24.1.1 
(591) Xanh lá, vàng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 
Tài Trí  (VN) 
222A Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ.  

 
 

(210) 4-2011-13191 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) PF PRISM C.V.   (US) 
c/o Pfizer Manufacturing Holdings LLC, 
235 East 42nd Street, New York, New 
York 10017, United States of America  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và chế phẩm thú ý; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-13192 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A25.7.7; 26.1.6 
(731) MALEE BANGKOK CO., LTD.   (TH) 

No. 470 Moo 1, Sukhumvit Road, 
Tambol Bangpoomai, Amphur Muang 
Samutprakarn Province, Thailand  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây. 
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(210) 4-2011-13193 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2011-13194 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(731) TIBOTEC PHARMACEUTICALS   (IE) 

Eastgate Village, Eastgate, Little Island, 
County Cork, Ireland  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2011-13195 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người. 

 
 

(210) 4-2011-13196 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ An Vượng  
(VN) 
Phòng 101, số nhà 15, tổ 4, cụm 2, 
phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm chống thấm dùng trong xây dựng (trừ sơn).  
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(210) 4-2011-13198 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) CATH KIDSTON LIMITED  (GB) 
2nd Floor, Frestonia, 125-135 Freston 
Road, London, United Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 24: Vải đề sử dụng trong dệt may; vải bông; vải không thấm nước; rèm bằng sợi 
dệt; mành bằng sợi dệt và vải; rèm cho phòng tắm bằng vải; miếng vải để lót đã ở bàn ăn; 
khăn trải giường và bàn; tạp dề; khăn dùng để uống trà; khăn tắm; khăn ăn; vải bọc và vỏ 
gối đệm, tất cả đều là các sản phẩm trong nhóm 24.  

 

Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ nón.  
 
 

(210) 4-2011-13200 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.5.2; 2.5.5 
(591) Xanh lam, đỏ, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển xây dựng Minh Huyền (VN)
Số 10 - 41/36 Đông Tác, phường Kim 
Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 02: Chất kết dính dùng cho sơn; nước men (chất phết, chất màu, sơn; sơn, men 
dùng cho sơn; véc ni; chất làm khô nhanh dùng cho sơn. 

 
 

(210) 4-2011-13201 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Tuyết 
Dung   (VN) 
Số 501, ấp Đông Lộc, xã Thạnh Đông, 
huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng để chăm sóc da, kem dưỡng da; kem chống nắng; 
kem chống nẻ.  

 
 

(210) 4-2011-13202 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH đào tạo nguồn 
nhân lực Thế Giới Mới   (VN) 
150 Nam Kỳ khởi Nghĩa, phường 1, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 

(VIPATCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Đào tạo nghề; dạy học: ngoại ngữ, tin học.  
 
 

(210) 4-2011-13206 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 18.1.21 
(591) Da cam, trắng, đen, ghi 

(540) 

  

(731) Nguyễn Minh Dương   (VN) 
16/44/61 Trần Duy Hưng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại xe cộ có động cơ, các phụ tùng và linh kiện của xe cộ.  
 

Nhóm 37: Sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô và các bộ phận của chúng.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ thuê và cho thuê ô tô.  
 
 

(210) 4-2011-13208 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; 26.3.1; 26.7.25; 26.3.23; A26.11.9
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần khoáng sản 
Hiếu Giang   (VN) 
Cụm công nghiệp Diên Sanh, huyện Hải 
Lăng, tỉnh Quảng Trị  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, que hàn; xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, khoáng sản.  

 
 

(210) 4-2011-13209 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A1.5.3; A5.1.7; A5.1.12 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương da trời, 

nâu 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
chế biến dừa Phú Hưng   (VN) 
Số 547D, đường Nguyễn Đình Chiểu, ấp 
Phú Chiến, xã Phú Hưng, thành phố Bến 
Tre, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 29: Các sản phẩm từ dừa cụ thể là cơm dừa nạo sấy (cùi dừa nạo sấy), thạch dừa 

(không phải dạng bánh kẹo), dầu dừa, quả dừa sấy khô, sữa dừa. 
 

Nhóm 35: Bán buôn: các sản phẩm từ dừa cụ thể là cơm dừa nạo sấy (cùi dừa nạo sấy), 
thạch dừa (không phải dạng bánh kẹo), dầu dừa, quả dừa sấy khô, sữa dừa, nông lâm sản, 
nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa, động vật sống); dịch vụ xuất nhập khẩu các sản phẩm từ dừa 
cụ thể là cơm dừa nạo sấy (cùi dừa nạo sấy), thạch dừa, dầu dừa, quả dừa sấy khô, sữa dừa. 
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(210) 4-2011-13210 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.7.25; 25.1.25; 3.13.1; A5.5.22 
(591) Đỏ, vàng, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Quang   (VN) 
Số 58 Hàng Khoai, phường Đồng Xuân, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 
 

(210) 4-2011-13211 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.13.1; 25.1.25; A5.5.21; 5.5.19; 2.9.21 
(591) Xanh, vàng, đen, trắng, tím hồng 

(540) 

  

(731) Trần Vân Anh  (VN) 
Phòng 305 - B13, tập thể Thanh Xuân 
Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 

(210) 4-2011-13212 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hướng Việt  (VN) 
5 Nguyễn Thiện Thuật, phường 14, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-13213 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hướng Việt   (VN) 
5 Nguyễn Thiện Thuật, phường 14, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-13214 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hướng Việt  (VN) 
5 Nguyễn Thiện Thuật, phường 14, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-13215 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hướng Việt   (VN) 
5 Nguyễn Thiện Thuật, phường 14, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-13216 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hướng Việt   (VN) 
5 Nguyễn Thiện Thuật, phường 14, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-13217 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hướng Việt   (VN) 
5 Nguyễn Thiện Thuật, phường 14, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-13219 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, 
LIMITED   (JP) 
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp dùng cho quá trình sản xuất thuốc diệt côn trùng, thuốc 
diệt nấm, thuốc diệt cỏ.  
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Nhóm 05: Thuốc diệt nấm; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt cỏ; chế phẩm diệt cỏ dại; chế 
phẩm diệt động vật gây hại.  

 
 

(210) 4-2011-13220 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(731) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, 

LIMITED    (JP) 
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp dùng cho quá trình sản xuất thuốc diệt côn trùng, thuốc 

diệt nấm, thuốc diệt cỏ.   
 

Nhóm 05: Thuốc diệt nấm; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt cỏ; chế phẩm diệt cỏ dại; chế 
phẩm diệt động vật gây hại.  

 
 

(210) 4-2011-13221 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm dùng để tẩy trắng và các hợp chất khác để giặt tẩy; chế phẩm làm 

sạch, đánh bóng, cọ rửa và làm bóng; xà phòng; sản phẩm của ngành công nghiệp nước 
hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  

 
 

(210) 4-2011-13222 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.3; 26.1.1; 18.1.21 
(731) Hộ kinh doanh Đào Tru   (VN) 

Lô F17 khu tiểu thủ công nghiệp Lê 
Minh Xuân, ấp 1, xã Tân Nhựt, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 12: ống pô xe máy (ống xả, ống giảm thanh).  
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(210) 4-2011-13223 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần Vinacafé 
Biên Hoà   (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 1, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc dinh dưỡng; bột đậu nành 
 
 

(210) 4-2011-13224 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần Vinacafé 
Biên Hoà    (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 1, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc dinh dưỡng; bột đậu nành 
 
 

(210) 4-2011-13226 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.15.15; 26.13.25; 26.4.9; 18.3.21 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

du thuyền Bhaya   (VN) 
30 phố Anh Đào, tổ 2, khu 2, phường Bãi 
Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ du thuyền trên biển; dịch vụ vận chuyển khách du lịch 
bằng đường bộ, đường thuỷ, đường không; dịch vụ tổ chức các chuyến đi du lịch.  

 
 

(210) 4-2011-13227 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại, 
sản xuất và dịch vụ KEIKO 
Việt Nam   (VN) 
Số 2, ngõ 92, đường Nguyễn Sơn, 
phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm.  
 

Nhóm 18: Túi xách tay; túi du lịch; túi xách thời trang; ba lô; va li; ví đựng tiền.  
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Nhóm 25: Quần áo; quần áo thời trang; tất; mũ vải; khăn quàng cổ; thắt lưng (trang phục); 
giầy; dép; ca vát.  

 

Nhóm 35: Đại lý mua bán túi xách tay, túi du lịch, túi xách thời trang, ba lô, va li, ví đựng 
tiền, quần áo, quần áo thời trang, tất, mũ vải, khăn quàng cổ, thắt lưng (trang phục), giầy, 
dép, ca vát; ký gửi các loại hàng hoá cụ thể gồm túi xách tay, túi du lịch, túi xách thời 
trang, ba lô, va li, ví đựng tiền, quần áo, quần áo thời trang, tất, mũ vải, khăn quàng cổ, 
thắt lưng (trang phục), giầy, dép, ca vát.  

 
 

(210) 4-2011-13228 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 3.7.17; A3.7.24 
(591) Trắng, xanh dương đậm, nhạt 
(731) Viện nghiên cứu nuôi trồng 

Thuỷ Sản III   (VN) 
33 Đặng Tất, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hoà  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 29: Hàng thuỷ hải sản được chế biến và bảo quản bao gồm: tôm, cá, cua, ốc hương, 
mực, hải sâm, ghẹ, tu hài.  

 
 

(210) 4-2011-13229 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) NETCCENTRIC PTE LTD   (SG) 
38 Kinta Rd #02-04, Singapore 219107  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng cáo bằng đặt hàng 
qua bưu điện; dịch vụ cập nhật tài liệu quảng cáo; dịch vụ phổ biến chủ đề quảng cáo; 
dịch vụ cho thuê không gian quảng cáo và dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới 
máy vi tính; tất cả thuộc nhóm này.  

 
 

(210) 4-2011-13230 (220) 30.06.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) A3.7.24; 3.7.21; 3.7.3 
(591) Xám, đen, trắng 
(731) NETCCENTRIC PTE LTD    (SG) 

38 Kinta Rd #02-04, Singapore 219107  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng cáo bằng đặt hàng 
qua bưu điện; dịch vụ cập nhật tài liệu quảng cáo; dịch vụ phổ biến chủ đề quảng cáo; 
dịch vụ cho thuê không gian quảng cáo và dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới 
máy vi tính; tất cả thuộc nhóm này.  
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(210) 4-2011-13231 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hồng Phú   (VN) 
Lô C9-1, đường N4, khu công nghiệp 
Hàm Kiệm 1, huyện Hàm Thuận Nam, 
tỉnh Bình Thuận 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; thịt đóng hộp; dầu ăn; cá đóng hộp, bột thịt (thịt được chế biến ở 
dạng bột); dầu hào.  

 
Nhóm 30: Nước tương (xì dầu); gia vị; tương ớt (gia vị); nước sốt cà chua; mì ăn liền, 
cháo ăn liền.  

 
 

(210) 4-2011-13232 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hồng Phú    (VN) 
Lô C9-1, đường N4, khu công nghiệp 
Hàm Kiệm 1, huyện Hàm Thuận Nam, 
tỉnh Bình Thuận 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; thịt đóng hộp; dầu ăn; cá đóng hộp, bột thịt (thịt được chế biến ở 
dạng bột); dầu hào.     

 
Nhóm 30: Nước tương (xì dầu); gia vị; tương ớt (gia vị); nước sốt cà chua; mì ăn liền, 
cháo ăn liền.  

 
 

(210) 4-2011-13233 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hồng Phú    (VN) 
Lô C9-1, đường N4, khu công nghiệp 
Hàm Kiệm 1, huyện Hàm Thuận Nam, 
tỉnh Bình Thuận 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; thịt đóng hộp; dầu ăn; cá đóng hộp, bột thịt (thịt được chế biến ở 
dạng bột); dầu hào.    

 
Nhóm 30: Nước tương (xì dầu); gia vị; tương ớt (gia vị); nước sốt cà chua; mì ăn liền, 
cháo ăn liền.  
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(210) 4-2011-13234 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hồng Phú    (VN) 
Lô C9-1, đường N4, khu công nghiệp 
Hàm Kiệm 1, huyện Hàm Thuận Nam, 
tỉnh Bình Thuận 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; thịt đóng hộp; dầu ăn; cá đóng hộp, bột thịt (thịt được chế biến ở 
dạng bột); dầu hào.    

 
Nhóm 30: Nước tương (xì dầu); gia vị; tương ớt (gia vị); nước sốt cà chua; mì ăn liền, 
cháo ăn liền.  

 
 

(210) 4-2011-13235 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hồng Phú    (VN) 
Lô C9-1, đường N4, khu công nghiệp 
Hàm Kiệm 1, huyện Hàm Thuận Nam, 
tỉnh Bình Thuận 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; thịt đóng hộp; dầu ăn; cá đóng hộp, bột thịt (thịt được chế biến ở 
dạng bột); dầu hào.    

 

Nhóm 30: Nước tương (xì dầu); gia vị; tương ớt (gia vị); nước sốt cà chua; mì ăn liền, 
cháo ăn liền.  

 
 

(210) 4-2011-13236 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hồng Phú    (VN) 
Lô C9-1, đường N4, khu công nghiệp 
Hàm Kiệm 1, huyện Hàm Thuận Nam, 
tỉnh Bình Thuận 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; thịt đóng hộp; dầu ăn; cá đóng hộp, bột thịt (thịt được chế biến ở 
dạng bột); dầu hào.    

 

Nhóm 30: Nước tương (xì dầu); gia vị; tương ớt (gia vị); nước sốt cà chua; mì ăn liền, 
cháo ăn liền.  
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(210) 4-2011-13237 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hồng Phú  (VN) 
Lô C9-1, đường N4, khu công nghiệp 
Hàm Kiệm 1, huyện Hàm Thuận Nam, 
tỉnh Bình Thuận  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; thịt đóng hộp; dầu ăn, cá đóng hộp; bột thịt (thịt được chế biến ở 
dạng bột), dầu hào.  

 
Nhóm 30: Nước tương (xì dầu); gia vị, tương ớt (gia vị); nước sốt cà chua; mì ăn liền; 
cháo ăn liền.  

 
 

(210) 4-2011-13238 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hồng Phú   (VN) 
Lô C9-1, đường N4, khu công nghiệp 
Hàm Kiệm 1, huyện Hàm Thuận Nam, 
tỉnh Bình Thuận  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; thịt đóng hộp; dầu ăn; cá đóng hộp; bột thịt (thịt được chế biến ở 
dạng bột); dầu hào.  

 
Nhóm 30: Nước tương (xì dầu);  gia vị; tương ớt (gia vị); nước sốt cà chua; mì ăn liền; 
cháo ăn liền.  

 
 

(210) 4-2011-13239 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hồng Phú    (VN) 
Lô C9-1, đường N4, khu công nghiệp 
Hàm Kiệm 1, huyện Hàm Thuận Nam, 
tỉnh Bình Thuận  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; thịt đóng hộp; dầu ăn; cá đóng hộp; bột thịt (thịt được chế biến ở 
dạng bột); dầu hào.  

 

Nhóm 30: Nước tương (xì dầu), gia vị; tương ớt (gia vị); nước sốt cà chua; mì ăn liền; 
cháo ăn liền.  
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(210) 4-2011-13241 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại - 
dược phẩm Phúc Khang   (VN) 
Số 16E, ngách 134/3, ngõ 134, phố Lê 
Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-13242 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại - 
dược phẩm Phúc Khang   (VN) 
Số 16E, ngách 134/3, ngõ 134, phố Lê 
Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-13243 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược NANO   (VN) 
Số 11, tổ 101 Kim Liên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-13244 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Viện thực phẩm Chức Năng  (VN)
Tầng 1, số nhà B18+19, khu B Hoàng 
Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-13245 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần ô tô xe máy 

REBELUSA   (VN) 
Số 6, đường số 3, khu dân cư ấp 5 Phong 
Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 12: Xe máy, phụ tùng xe máy như: săm xe máy, lốp xe máy, khung sườn, vành xe 
máy, ống xả khói.  

 
 

(210) 4-2011-13247 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.3; A26.11.12 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trí Đức  (VN) 
Đức Hiệp, Xuân Lâm, huyện Thuận 
Thành, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; dày dép; và mũ nón.  
 

Nhóm 26: Đăng ten và đồ thêu; duy băng và dải (dùng để trang trí quần áo); khuy; khuy 
bấm; khuy móc; kim khâu và kim băng; hoa nhân tạo.  

 
 

(210) 4-2011-13248 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Xanh, đen (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nguyên Thiện  (VN) 
Số 66 Lê Lợi, Đông Hà, tỉnh Quảng Trị  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 
 
 

(210) 4-2011-13249 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, đỏ tươi, vàng, ghi 

(540) 

 

(731) Tăng Thành Sơn   (VN) 
Số nhà 47, ngõ 16, phố Hoàng Cầu, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Khung cửa bằng kim loại, tay nắm cửa bằng kim loại, vách ngăn bằng kim loại, 
cửa bằng kim loại, chốt cửa bằng kim loại, chốt (then) cửa bằng kim loại.  
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(210) 4-2011-13250 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.5.1; A2.5.22 
(591) Đỏ, đen xanh da trời, vàng, trắng 
(731) CHAMPKIDS' ACADEMY PTE LTD  

(SG) 
888 Plaza, Blk 888#02-741, Woodlands 
Drive 50, S730888, Singapore  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 41: Trường mẫu giáo; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ giáo dục đào tạo; 
thông tin về giáo dục; trường học có ký túc xá học sinh.  

 
 

(210) 4-2011-13251 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
thiết bị y tế Mỹ Việt  (VN) 
Phòng 122- D14 tập thể Phương Mai, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2011-13254 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TIPHARCO   (VN) 
15 Đốc Binh Kiều, phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2011-13255 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) KALBE INTERNATIONAL PTE. LTD.  
(SG) 
221 Henderson Road #08-09/10, 
Singapore 159557  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tiêm kháng sinh cephalosporins để điều trị bệnh viêm phổi, sốt giảm 
bạch cầu, nhiễm khuẩn đường tiết niệu biến chứng.  
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(210) 4-2011-13257 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Trần Việt Hùng   (VN) 
Số nhà 155/74/20 Trường Chinh, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng có mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-13258 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Trần Việt Hùng   (VN) 
Số nhà 155/74/20 Trường Chinh, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng có mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-13259 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) INDEX LIVING MALL CO., LTD.  

(TH) 
147 Soi Rama 2 Soi 50, Rama 2 Rd., 
Samaedam, Bangkhunthien, Bangkok 
10150, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 20: Giường; tủ quần áo; tủ/giá để ti-vi; tủ com mốt; bàn trang điểm; ghế sô-

pha/trường kỷ; bàn; ghế ngồi; giá/kệ để đồ; tủ bếp.  
 
 

(210) 4-2011-13260 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.9; A26.11.12; 1.3.1 
(591) Đỏ, đỏ thẫm, vàng, vàng đậm, trắng 
(731) Công ty TNHH TOPQ   (VN) 

Căn hộ số 111, tập thể Y3 Bộ Y Tế, ngõ 
135 phố Núi Trúc, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 30: Kem; bánh pizza, bánh ngọt, sản phẩm làm từ bột cụ thể là mỳ; chè; cà phê.  
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn, quán cà phê, cung cấp đồ ăn và đồ uống 
(do nhà hàng ăn uống thực hiện), dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời, nhà nghỉ du lịch, khu 
nghỉ dưỡng.  

 
 

(210) 4-2011-13262 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.12; 1.3.1; 1.15.9 
(591) Đỏ, đỏ thẫm, vàng, vàng đậm, trắng 
(731) Công ty TNHH TOPQ   (VN) 

Căn hộ số 111, tập thể Y3 Bộ Y Tế, ngõ 
135 phố Núi Trúc, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép, mũ nón.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp tóc, dịch vụ mát xa; dịch vụ thẩm mĩ viện; dịch vụ chăm sóc 
sắc đẹp; vật lý trị liệu; phẫu thuật tạo hình. 

 
 

(210) 4-2011-13263 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(731) RELIV HEALTHCARE INC   (VG) 

3rd Floor, Omar Hodge Building, 
Wickham Cay I, PO Box-362 Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-13264 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(731) RELIV HEALTHCARE INC    (VG) 

3rd Floor, Omar Hodge Building, 
Wickham Cay I, PO Box-362 Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-13265 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.5.1; 26.11.2 
(591) Đen, xanh lá cây, xám 
(731) Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ điện tử Trung Nhân   (VN) 
221/41/A3 Vườn Lài, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh (amply); đầu đĩa CD/VCD/DVD; loa; micro (ống nói); tivi. 
 
 

(210) 4-2011-13266 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.5.1; 26.1.2; 26.4.3 
(591) Vàng, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng thương mại sản xuất 
Hoàn Thiện   (VN) 
Số 407/58/6 Quang Trung, phường 10, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường; bột chà ron sử dụng trong quá trình lót gạch (vật liệu xây dựng 
phi kim loại dạng bột dùng để chèn lấp khe hở giữa các viên gạch). 

 
 

(210) 4-2011-13267 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.15.21; 26.7.25 
(591) Xanh lá cây, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
du lịch Gió Việt   (VN) 
Tầng 4, số 4, ngõ 40, phố Phan Đình 
Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành. 
 
 

(210) 4-2011-13268 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A24.17.6; 26.4.2 
(731) EAST OF WU CO., LTD.   (TW) 

No. 10, 14 Alley, 74 Lane, Sec. 3, Pa 
Teh Road, Taipei, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy làm khóa; máy làm chìa khóa; máy nhân sao chìa khóa; máy cắt chìa 
khóa; dụng cụ cầm tay, không phải dụng cụ cầm tay thao tác thủ công.  
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(210) 4-2011-13270 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(300) 984995 30.10.2008 IB 

(531) 2.3.21; 2.3.25; A2.3.16; 26.1.1 
(731) HENRI BENDEL, INC.   (US) 

666 Fifth Avenue, 4th Floor, New York, 
NY 10103, USA  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 14: Đồ nữ trang, đồ nữ trang giả, đồng hồ (quả quít, đeo tay, bỏ túi), vòng đeo chìa 
khoá (đồ nữ trang rẻ tiền) và dây xích (đồ nữ trang), đồng hồ.  

 

Nhóm 18: Túi xách tay bằng da, túi xách dành cho phụ nữ, ô, túi đựng mỹ phẩm chưa có 
đồ bên trong, hành lý, túi xách đi chợ, túi đựng quần áo lót để đi du lịch và túi đựng quần 
áo để đi du lịch, cái ví và hành lý.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo, dịch vụ bán hàng qua mạng internet, dịch vụ 
đặt hàng qua thư. 

 

(210) 4-2011-13271 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) HAMMERSMITH NOMINEES PTY 
LTD   (AU) 
430 Newcastle Street, West Perth, 
Western Australia, 6005, Australia  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 18: Yên ngựa và yên cương, dây da treo bàn đạp vào yên ngựa, đai yên ngựa, túi 
yên (đeo ở mỗi bên sau yên ngựa), vải lót yên ngựa, miếng đệm dùng cho yên ngựa, 
khung yên, dây cương bao gồm cả dây đeo cổ ngựa, dây đeo cổ ngựa, đai giữ (dây cương), 
dây đai vòng ngực ngựa, bộ dây đeo đầu ngựa, đai đeo qua trán ngựa, bàn đạp của yên ngựa 
bằng da, bộ bọc bảo vệ cho hông và chân ngựa, roi da và tay cầm roi da điều khiển ngựa. 

 
 

(210) 4-2011-13272 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) HAMMERSMITH NOMINEES PTY 
LTD    (AU) 
430 Newcastle Street, West Perth, 
Western Australia, 6005, Australia  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 18: Yên ngựa và yên cương, dây da treo bàn đạp vào yên ngựa, đai yên ngựa, túi 
yên (đeo ở mỗi bên sau yên ngựa), vải lót yên ngựa, miếng đệm dùng cho yên ngựa, 
khung yên, dây cương bao gồm cả dây đeo cổ ngựa, dây đeo cổ ngựa, đai giữ (dây cương), 
dây đai vòng ngực ngựa, bộ dây đeo đầu ngựa, đai đeo qua trán ngựa, bàn đạp của yên ngựa 
bằng da, bộ bọc bảo vệ cho hông và chân ngựa, roi da vâ tay cầm roi da điều khiển ngựa. 
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(210) 4-2011-13273 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.2.7; 1.3.1; 15.7.1 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Hoàng Hoa Trung   (VN) 
Số 15 ngách 352/15 đường Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Thiệp chúc mừng. 
 
 

(210) 4-2011-13274 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.3.9; A2.3.16 
(591) Đen, xám, trắng 
(731) Lê Quốc Thái   (VN) 

213 Bùi Minh Trực, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức cuộc thi sắc đẹp; dịch vụ tổ chức và điều khiển các đại hội; 

dịch vụ tổ chức các chương trình giải trí; dịch vụ đào tạo người mẫu chuyên nghiệp.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế thời trang; dịch vụ thiết kế nghệ thuật tạo hình.  
 
 

(210) 4-2011-13275 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.2.7; 26.13.25; 26.3.2; 26.7.25 
(591) Xanh lam, trắng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần Dinco   (VN) 

173 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên 
Chiểu, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng: công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, 

công trình thủy lợi.  
 

Nhóm 42: Thiết kế bản vẽ công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây dựng; thiết kế nội thất.  
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(210) 4-2011-13276 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A17.1.2; 26.1.2 
(731) Công ty cổ phần dược An Pha  

(VN) 
Số 310 Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dung dịch nước muối sinh lý (dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2011-13277 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Xanh da trời, hồng, da cam, xanh dương, 
tím, đen 

(731) Công ty TNHH quảng cáo 
Đăng Khôi (VN)  (VN) 
10 Trần Hưng Đạo, khu phố 7, thị trấn 
Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; môi giới quảng cáo; tổ chức triển lãm với mục đích thương 

mại và quảng cáo. 
 
 

(210) 4-2011-13278 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.11.3 
(731) EDWARDS LIFESCIENCES 

CORPORATION (US)   (US) 
One Edwards Way, Irvine, California, 
U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 10: Các thiết bị và dụng cụ y tế dùng để điều trị bệnh tim mạch như: các thiết bị 

đặt ở van tim, vòng phẫu thuật tạo hình hình khuyên, ống dẫn lưu (dùng cho mục đích y 
tế), ống thông (dùng cho mục đích y tế), máy đo huyết áp, dụng cụ đặt phục vụ cho công 
việc cấy ghép (dùng cho mục đích y tế), đầu dò (dùng cho mục đích y tế), hệ thống lấy 
mẫu máu, thiết bị rửa bằng tia nước (dùng để chữa bệnh), thiết bị hiển thị và các thiết bị 
đo (sử dụng một lần) dùng để đo các thông số của tim, các mô dùng để cấy ghép cho 
mạch máu, hệ thống để đặt và/hoặc cố định mảnh ghép stent, kìm và kẹp dùng cho phẫu 
thuật, hệ thống và thiết bị để lấy và cắt bỏ cục nghẽn mạch, màng phủ kháng khuẩn và 
tương thích về mặt sinh học dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-13279 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) EDWARDS LIFESCIENCES 
CORPORATION (US)   (US) 
One Edwards Way, Irvine, California, U.S.A.

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 10: Các thiết bị và dụng cụ y tế dùng để điều trị bệnh tim mạch như: các thiết bị 
đặt ở van tim, vòng phẫu thuật tạo hình hình khuyên, ống dẫn lưu (dùng cho mục đích y 
tế), ống thông (dùng cho mục đích y tế), máy đo huyết áp, dụng cụ đặt phục vụ cho công 
việc cấy ghép (dùng cho mục đích y tế), đầu dò (dùng cho mục đích y tế), hệ thống lấy 
mẫu máu, thiết bị rửa bằng tia nước (dùng để chữa bệnh), thiết bị hiển thị và các thiết bị 
đo (sử dụng một lần) dùng để đo các thông số của tim, các mô dùng để cấy ghép cho 
mạch máu, hệ thống để đặt và/hoặc cố định mảnh ghép stent, kìm và kẹp dùng cho phẫu 
thuật, hệ thống và thiết bị để lấy và cắt bỏ cục nghẽn mạch, màng phủ kháng khuẩn và 
tương thích về mặt sinh học dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-13283 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Đỏ, trắng, xám 
(731) Hộ kinh doanh Quán cơm Bảy 

CÁ   (VN) 
Số 837 Điện Biên Phủ, phường 6, thị xã 
Trà Vinh (nay là thành phố Trà Vinh), 
tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống (quán cơm). 
 
 

(210) 4-2011-13284 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.12; 25.5.25; 3.7.17 
(591) Xanh rêu, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Nguyễn Trình  (VN) 
Khu công nghiệp Long Đức, xã Long 
Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Cấu kiện bằng kim loại (dùng trong xây dựng, vận chuyển được).  
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu và thiết bị lắp đặt trong xây dựng bằng kim loại: cấu kiện 
bằng kim loại (vận chuyển được), khung nhà, kèo thép, giàn giáo, cửa kéo, bàn ghế, tủ, 
kệ; mua bán; sắt, thép.  

 

Nhóm 37: Xây dựng. 
 

Nhóm 40: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.  
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(210) 4-2011-13285 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
Chuỗi Bán Lẻ   (VN) 
146B Hùng Vương, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu quần áo, vải, mỹ phẩm, giày dép, mũ nón, 
túi xách, thắt lưng.  

 
 

(210) 4-2011-13286 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
Chuỗi Bán Lẻ   (VN) 
146B Hùng Vương, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh    

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.   
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu quần áo, vải, mỹ phẩm, giày dép, mũ nón, 
túi xách, thắt lưng.  

 
 

(210) 4-2011-13287 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
Chuỗi Bán Lẻ   (VN) 
146B Hùng Vương, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh    

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu quần áo, vải, mỹ phẩm, giày dép, mũ nón, 
túi xách, thắt lưng.  

 
 

(210) 4-2011-13288 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; 26.7.5 
(591) Trắng, đen, đỏ 
(731) Công ty cổ phần KI CHU  (VN) 

Tầng 2, 25B Trần Cao Vân, phường 
ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
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(210) 4-2011-13289 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.9.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, đen, cam, trắng 
(731) Hộ kinh doanh "Tóc Yêu Bo"  

(VN) 
72 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 44: Cắt tóc, làm đầu (dịch vụ làm đẹp). 
 
 

(210) 4-2011-13290 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A1.1.10; 26.4.3; 26.7.25; 26.1.1 
(591) Xanh cổ vịt, vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ Anh Minh 
Châu   (VN) 
95/20/14 Lê Văn Lương, phường Tân 
Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: Tấm thu năng lượng mặt trời tạo ra điện; bộ nguồn điều khiển đèn LED (đèn 
điốt phát sáng). 

 
Nhóm 11: Đèn LED (đèn điốt phát sáng); đèn LED sử dụng năng lượng mặt trời.  

 
 

(210) 4-2011-13291 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.3; A1.1.10; 26.1.1; 26.7.25 
(591) Xanh cổ vịt, vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ Anh Minh 
Châu   (VN) 
95/20/14 Lê Văn Lương, phường Tân 
Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: Tấm thu năng lượng mặt trời tạo ra điện; bộ nguồn điều khiển đèn LED (đèn 
điốt phát sáng).  

 
Nhóm 11: Đèn LED (đèn điốt phát sáng); đèn LED sử dụng năng lượng mặt trời.  
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(210) 4-2011-13292 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Nguyễn Văn Quang   (VN) 
58 Phạm Hồng Thái, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 44: Phòng khám đa khoa.  
 
 

(210) 4-2011-13293 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
khách sạn Hoàng Hải Long Ba  
(VN) 
4D Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn.  
 
 

(210) 4-2011-13294 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.1.16; A5.3.13; 7.5.15; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh biển, đỏ 
(731) Công ty cổ phần nước 

khoáng Khánh Hoà  (VN) 
Xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh 
Khánh Hòa  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng đồ uống và các loại đồ uống không có cồn.  
 
 

(210) 4-2011-13295 (220) 30.06.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.6; 24.15.21; 26.13.25 
(591) Trắng, hồng, đỏ, xanh biển, xanh lá cây 
(731) Ngô Thị Báu  (VN) 

449/17 Trường Chinh, phường 14, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo.  
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(210) 4-2011-13296 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH 1 thành viên 
bia rượu ERESSON  (VN) 
Lô 46, khu công nghiệp Quang Minh, 
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống có cồn chứa hoa quả; rượu cốc-tai; 

rượu vang; rượu khai vị. 
 
 

(210) 4-2011-13297 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Đỏ, trắng, xanh nhạt 
(731) Công ty cổ phần đầu tư An 

Phúc   (VN) 
Số 10, ngõ 126, đường Hoàng Văn Thái, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chế phẩm dùng để làm sạch, xà phòng, kem đánh răng.  

 
 

(210) 4-2011-13299 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 15.7.1; A1.1.10; 7.1.6; 7.3.15 
(591) Vàng, đỏ, trắng, tím than 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Đăng Huấn  (VN) 
Thôn Phú Đôi, xã Đại Thắng, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Giá đỡ bằng sắt.  

 
 

(210) 4-2011-13300 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.1; 24.15.21 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị khoa 
học và công nghệ Kim Ngân  
(VN) 
Số 5 Đặng Dung, phường Trúc Bạch, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 09: Cân tiểu ly; cân đứng; thiết bị và dụng cụ để cân; quả cân; thiết bị đo cự ly, 
thước (thiết bị đo lường), thiết bị đo dụng cụ điện để đo; đồ đựng bằng thủy tinh để đo; 
dụng cụ đo lường; thiết bị đo lường chính xác; thiết bị đo áp lực, thước đo góc (dụng cụ 
đo), bảng điều khiển (điện); thiết bị điện điều khiển từ xa thao thác công nghiệp, thiết bị 
điện động lực dùng để điều khiển từ xa tín hiệu thiết bị điều khiển từ xa; thiết bị điều 
khiển từ xa hoạt động công nghiệp.  

 
Nhóm 35: Mua máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng; mua bán máy vi tính, thiết 
bị ngoại vi, phần mềm máy tính, thiết bị linh kiện điện tử và thiết bị viễn thông (gồm: van 
và ống điện tử, thiết bị bán dẫn, mạch tích hợp và mạch vi xử lý, mạch in, băng, đĩa từ, 
băng đĩa quang (CDs, DVDs) chưa ghi (băng, đĩa trắng), thiết bị điện thoại và truyền 
thông, ti vi, radio, thiết bị vô tuyến, hữu tuyến, đầu đĩa CD, VCD); mua bán máy móc, 
trang thiết bị và dụng cụ y tế; mua bán thiết bị và dụng cụ đo lường; mua bán máy móc, 
thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp; bán buôn hàng nông sản, lâm sản nguyên liệu (trừ 
gỗ, tre, nứa) và động vật sống gồm: thóc, lúa, mỳ, ngô, hạt ngũ cốc khác, hạt, quả có dầu, 
hoa và cây, thuốc lá, động vật sống, da sống và bì sống, da thuộc, nông lâm sản nguyên 
liệu khác được sử dụng cho chăn nuôi động vật, phế liệu được sử dụng cho chăn nuôi 
động vật, phế thải được sử dụng cho chăn nuôi động vật và sản phẩm phụ được sử dụng 
cho chăn nuôi động vật; mua bán hàng lương thực thực phẩm và đồ uống; tư vấn trong tổ 
chức và điều hành kinh doanh; tư vấn quản lý, điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh 
doanh tư vấn về nghiệp vụ thương mại; tư vấn quản lý nhân sự; cho thuê máy và thiết bị 
văn phòng.  

 
 

(210) 4-2011-13303 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.7.3; A1.1.10; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, đen, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
Đông Tây  (VN) 
82-84 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 
 

(210) 4-2011-13305 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.1; 25.5.25; 26.1.2 
(591) Da cam đậm, đen, da cam nhạt 

(540) 

  

(731) Vũ Thái Bình  (VN) 
955 Trần Hưng Đạo, phường 01, quận 
05, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: tranh, ảnh, các sản phẩm trang trí từ gốm, các sản phẩm trang trí làm 

từ vỏ ốc, các sản phẩm trang trí làm từ tre. 
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(210) 4-2011-13306 (220) 01.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 6.1.2; A5.11.13 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đại Cát Sơn  
(VN) 
Số 54 phố Nguyễn Khánh Toàn, phường 
Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống và các dịch vụ ăn uống lưu động do nhà hàng thực 

hiện [không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường].  
 
 

(210) 4-2011-13307 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.1; 26.3.4; 6.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đại Cát Sơn  
(VN) 
Số 54 phố Nguyễn Khánh Toàn, phường 
Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống và các dịch vụ ăn uống lưu động do nhà hàng thực 

hiện [không bao gồm kinh doanh quán rượu (quán bar), phòng hát karaoke, vũ trường].  
 
 

(210) 4-2011-13308 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
mắt kính Anh Cường  (VN) 
316/3 hương lộ 80, phường Bình Hưng 
Hoà B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt. 

 
 

(210) 4-2011-13310 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.4.11; A3.4.24; A26.4.6 
(591) Vàng, nâu đỏ 

(540) 

  

(731) Phạm Hoài Ngọc   (VN) 
54 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh 
Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bổ. 
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(210) 4-2011-13311 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Đen, vàng (540) 

 

(731) Công ty TNHH Sáng Tạo Và 
Chuyển Giao Giải Pháp Công 
Nghệ Cao   (VN) 
54 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh 
Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình  

 

(511)   Nhóm 19: Sản phẩm của nghề đẽo đá, tượng bằng đá, đá xây dựng (đá « lát), đá , đồ nghệ 
thuật bằng đá.  

 
 

(210) 4-2011-13312 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.9; 26.1.1; A17.1.2 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Sáng Tạo Và 
Chuyển Giao Giải Pháp Công 
Nghệ Cao    (VN) 
54 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh 
Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình   

 

(511)   Nhóm 35: Biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy tính; dịch vụ quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy vi tính; hãng quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại nhằm thương 
mại hoặc quảng cáo; quan hệ công chúng, thăm dò dư luận.  

 
 

(210) 4-2011-13313 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Đen, vàng (540) 

  

(731) Dương Quốc Huy   (VN) 
54 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh 
Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình   

 

(511)   Nhóm 41: Công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí, tiêu khiển; cho thuê sân tennis; dịch 
vụ giải trí; dịch vụ karaoke; dịch vụ giải trí trong nhà.  

 
 

(210) 4-2011-13319 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; 26.3.23 (540) 

  

(731) Đỗ Thành Đông   (VN) 
Khu 9, phường Đại Phúc, thành phố Bắc 
Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 35: Văn phòng tuyển dụng lao động; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ tuyển nhân viên.  
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(210) 4-2011-13320 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) CIXI SPECIAL BEARING CO., LTD. (CN)
Dongfa Road, Cidong Industrial Zone, 
Longshan Town, Cixi City, Zhejiang 
Province, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: ổ trục tự bôi trơn; ổ bi; ổ trục (bộ phận của máy); giá đỡ ổ trục dùng cho máy; 
ổ trục dùng cho trục truyền động; ổ đũa; vòng bi dùng cho ổ trục; đệm chống ma sát dùng 
cho máy; ổ bi đỡ trục; ống lót ổ trục.  

 
 

(210) 4-2011-13322 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần I Chi Việt 
Nam   (VN) 
Số 2, xa lộ Trường Sơn, phường Hiệp 
Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách điện, sơn cách nhiệt); bột trét kim loại (dưới dạng bột 
nhão dùng để trét, làm phẳng các bề mặt lồi lõm của kim loại trước khi sơn phủ (bột trét 
này không phải làm bằng kim loại); chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ; vecni. 

 
 

(210) 4-2011-13323 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần I Chi Việt 
Nam    (VN) 
Số 2, xa lộ Trường Sơn, phường Hiệp 
Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách điện, sơn cách nhiệt); bột trét kim loại (dưới dạng bột 
nhão dùng để trét, làm phẳng các bề mặt lồi lõm của kim loại trước khi sơn phủ (bột trét 
này không phải làm bằng kim loại); chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ; vecni. 

 
 

(210) 4-2011-13325 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) BLUESCOPE STEEL LIMITED   (AU) 
Level 11, 120 Collins Street, Melbourne, 
Victoria, Australia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; tấm kim loại; thanh kim loại; cuộn dây 
kim loại; tấm kim loại để làm trần và cốt tường; mái bằng kim loại; sàn tàu bằng kim loại; 
ống và tuýp kim loại.  
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(210) 4-2011-13326 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.4.6 
(731) BUESCOPE STEEL LIMITED    (AU) 

Level 11, 120 Collins Street, Melbourne, 
Victoria, Australia  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; tấm kim loại; thanh kim loại; cuộn dây 
kim loại; tấm kim loại để làm trần và cốt tường; mái bằng kim loại; sàn tàu bằng kim loại; 
ống và tuýp kim loại.  

 
 

(210) 4-2011-13327 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.4.6; 3.1.14 
(591) Trắng, xanh dương, xanh da trời 
(731) BLUESCOPE STEEL LIMITED  (AU) 

Level 11, 120 Collins Street, Melbourne, 
Victoria, Australia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; tấm kim loại; thanh kim loại; cuộn dây 
kim loại; tấm kim loại để làm trần và cốt tường; mái bằng kim loại; sàn tàu bằng kim loại; 
ống và tuýp kim loại. 

 
 

(210) 4-2011-13330 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.6 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xám đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Aquarius 
Healthcare Solutions  (VN) 
143/10 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế và phát triển phần 
cứng và phần mềm máy tính. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 
 
 

(210) 4-2011-13331 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) WIRRA IP PTY LIMITED  (AU) 
9-15 Chilvers Road, Thornleigh NSW 
2120, Australia 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược sử dụng trong điều trị bệnh béo phì.  
 
 

(210) 4-2011-13332 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.1.11; 2.9.1; 24.9.1; A8.1.16; A8.1.17 
(591) Ghi xám, vàng, trắng, đỏ, xanh nước 

biển 
(731) Công ty TNHH Bánh Kẹo - Nước 

Giải Khát NABO  (VN) 
Đường Phạm Ngũ Lão - Mỹ Xá, khu 
công nghiệp Hòa Xá, tỉnh Nam Định 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo các loại. 

 
 

(210) 4-2011-13333 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.2.7; 26.13.25; 26.2.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh nước biển, 

đen, xanh lá mạ, ghi xám 
(731) Công ty TNHH Giáo Dục Nghệ 

Thuật WONDERMUSIC  (VN) 
Số 14, phố Hào Nam, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục văn hóa nghệ thuật; dịch vụ sáng tác, nghệ thuật và giải trí; 

dịch vụ thông tin về giáo dục; dịch vụ tổ chức triển lãm văn hóa và giáo dục; hướng dẫn 
nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục).  

 
 

(210) 4-2011-13334 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Tổng Công ty dược Việt nam  
(VN) 
138B Giảng Võ, Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người, chất bổ sung dinh dưỡng dùng 

cho ngành y, chế phẩm vitamin, chất ăn kiêng, chất bổ sung khoáng chất cụ thể là các loại 
thuốc bổ đa khoáng chất, đa sinh tố dùng để bổ sung thêm chất khoáng cho người sử dụng. 
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(210) 4-2011-13335 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Tổng Công ty dược Việt nam (VN)
138B Giảng Võ, Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người, chất bổ sung dinh dưỡng dùng 
cho ngành y, chế phẩm vitamin, chất ăn kiêng, chất bổ sung khoáng chất cụ thể là các loại 
thuốc bổ đa khoáng chất, đa sinh tố dùng để bổ sung thêm chất khoáng cho người sử dụng. 

 
 

(210) 4-2011-13336 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Tổng Công ty dược Việt nam (VN)
138B Giảng Võ, Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người, chất bổ sung dinh dưỡng dùng 
cho ngành y, chế phẩm vitamin, chất ăn kiêng, chất bổ sung khoáng chất cụ thể là các loại 
thuốc bổ đa khoáng chất, đa sinh tố dùng để bổ sung thêm chất khoáng cho người sử dụng. 

 
 

(210) 4-2011-13337 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Tổng Công ty dược Việt Nam (VN)
138B Giảng Võ, Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người, chất bổ sung dinh dưỡng dùng 
cho ngành y, chế phẩm vitamin, chất ăn kiêng, chất bổ sung khoáng chất cụ thể là các loại 
thuốc bổ đa khoáng chất, đa sinh tố dùng để bổ sung thêm chất khoáng cho người sử dụng. 

 

(210) 4-2011-13338 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần bóng đèn 
Điện Quang  (VN) 
125 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Các loại ổ cắm điện; dây điện; phích cắm điện; và các loại trang thiết bị chiếu 
sáng khác thuộc nhóm này như nút nhấn công tắc điện; tắc te; chấn lưu (ballast).  
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Nhóm 11: Bóng đèn điện các loại thuộc nhóm này như bóng đèn huỳnh quang; bóng đèn 
tròn; trang thiết bị chiếu sáng khác như choá đèn; máng đèn; ống thủy tinh trung tính.  

 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện dân dụng và công nghiệp; mua bán máy nước nóng các loại. 
 
 

(210) 4-2011-13339 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần Bóng Đèn 
Điện Quang  (VN) 
125 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Các loại ổ cắm điện; dây điện; phích cắm điện; và các loại trang thiết bị chiếu 
sáng khác thuộc nhóm này như nút nhấn công tắc điện; tắc te; chấn lưu (ballast). 

 

Nhóm 11: Bóng đèn điện các loại thuộc nhóm này như bóng đèn huỳnh quang, bóng đèn 
tròn, trang thiết bị chiếu sáng khác như choá đèn: máng đèn, ống thủy tinh trung tính. 

 
 

(210) 4-2011-13340 (220) 01.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 6.1.2; 26.1.2; 26.3.1; A5.11.13 
(591) Xanh tím than, vàng đậm, vàng nhạt, trắng
(731) Công ty cổ phần đông dược 

Bảo Sinh Năng   (VN) 
Số 03, CT6, ĐN2, phố Trần Điền, khu đô 
thị mới Định Công, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-13341 (220) 01.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) A5.11.13; 6.1.2; 26.3.1; 26.1.2 
(591) Xanh tím than, vàng đậm, vàng nhạt, trắng
(731) Công ty cổ phần đông dược 

Bảo Sinh Năng    (VN) 
Số 03, CT6, ĐN2, phố Trần Điền, khu đô 
thị mới Định Công, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-13342 (220) 01.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) A5.11.13; 6.1.2; 26.1.2; 26.3.1 
(591) Đỏ sẫm, vàng nhạt, vàng đậm, trắng 
(731) Công ty cổ phần đông dược 

Bảo Sinh Năng    (VN) 
Số 03, CT6, ĐN2, phố Trần Điền, khu đô 
thị mới Định Công, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-13343 (220) 01.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 6.1.2; 26.1.2; A5.11.13; 26.3.1; 25.1.25 
(591) Đỏ sẫm, vàng đậm, vàng nhạt, đen, trắng
(731) Công ty cổ phần đông dược 

Bảo Sinh Năng    (VN) 
Số 03, CT6, ĐN2, phố Trần Điền, khu đô 
thị mới Định Công, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-13344 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 2.9.25; 26.4.2 
(591) Tím, hồng sẫm, hồng, hồng nhạt, đỏ, ghi, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Nhất Phát   (VN) 
A72 Nam Thông 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-13345 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.4.2; 3.2.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh cốm, vàng, xanh 

da trời nhạt, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Nhất Phát    (VN) 
A72 Nam Thông 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-13346 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thanh An   (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Mê Công, 137 đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, bánh kem, bánh bích qui, kẹo, chè (trà), cà phê.  
 
 

(210) 4-2011-13347 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-13348 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-13349 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-13350 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-13351 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-13352 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-13353 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng  (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-13354 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-13355 (220) 01.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(731) TAKACI GLOBAL TRADING JSC (VN)
Số nhà 11a, ngách 42, ngõ 1, đường Âu 
Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón, đồ da hoặc giả da như: túi, cặp, 
ví, hòm.  

 
 

(210) 4-2011-13356 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) ARES TRADING S.A.   (CH) 
Zone Industrielle de I'Ouriettaz, CH-
1170 Aubonne, Switzerland  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người, cụ thể là chế phẩm dùng cho việc điều trị bệnh và 
rối loạn liên quan đến miễn dịch, bệnh và rối loạn liên quan đến viêm nhiễm, bệnh và rối 
loạn liên quan đến nội tiết, bệnh và rối loạn liên quan đến chuyển hoá, bệnh và rối loạn 
liên quan đến thấp khớp, bệnh và rối loạn liên quan đến cơ xương, bệnh và rối loạn liên 
quan đến ung thư, bệnh và rối loạn liên quan đến thần kinh.  
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(210) 4-2011-13357 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) ARES TRADING S.A.    (CH) 
Zone Industrielle de I'Ouriettaz, CH-
1170 Aubonne, Switzerland  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người, cụ thể là chế phẩm dùng cho việc điều trị bệnh và 

rối loạn liên quan đến miễn dịch, bệnh và rối loạn liên quan đến viêm nhiễm, bệnh và rối 
loạn liên quan đến nội tiết, bệnh và rối loạn liên quan đến chuyển hoá, bệnh và rối loạn 
liên quan đến thấp khớp, bệnh và rối loạn liên quan đến cơ xương, bệnh và rối loạn liên 
quan đến ung thư, bệnh và rối loạn liên quan đến thần kinh.  

 
 

(210) 4-2011-13358 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) ARES TRADING S.A.    (CH) 
Zone Industrielle de I'Ouriettaz, CH-
1170 Aubonne, Switzerland  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người, cụ thể là chế phẩm dùng cho việc điều trị bệnh và 

rối loạn liên quan đến miễn dịch, bệnh và rối loạn liên quan đến viêm nhiễm, bệnh và rối 
loạn liên quan đến nội tiết, bệnh và rối loạn liên quan đến chuyển hoá, bệnh và rối loạn 
liên quan đến thấp khớp, bệnh và rối loạn liên quan đến cơ xương, bệnh và rối loạn liên 
quan đến ung thư, bệnh và rối loạn liên quan đến thần kinh.  

 
 

(210) 4-2011-13359 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) ARES TRADING S.A.    (CH) 
Zone Industrielle de I'Ouriettaz, CH-
1170 Aubonne, Switzerland  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người, cụ thể là chế phẩm dùng cho việc điều trị bệnh và 

rối loạn liên quan đến miễn dịch, bệnh và rối loạn liên quan đến viêm nhiễm, bệnh và rối 
loạn liên quan đến nội tiết, bệnh và rối loạn liên quan đến chuyển hoá, bệnh và rối loạn 
liên quan đến thấp khớp, bệnh và rối loạn liên quan đến cơ xương, bệnh và rối loạn liên 
quan đến ung thư, bệnh và rối loạn liên quan đến thần kinh.  

 
 

(210) 4-2011-13360 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) ARES TRADING S.A.    (CH) 
Zone Industrielle de I'Ouriettaz, CH-
1170 Aubonne, Switzerland  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người, cụ thể là chế phẩm dùng cho việc điều trị bệnh và 
rối loạn liên quan đến miễn dịch, bệnh và rối loạn liên quan đến viêm nhiễm, bệnh và rối 
loạn liên quan đến nội tiết, bệnh và rối loạn liên quan đến chuyển hoá, bệnh và rối loạn 
liên quan đến thấp khớp, bệnh và rối loạn liên quan đến cơ xương, bệnh và rối loạn liên 
quan đến ung thư, bệnh và rối loạn liên quan đến thần kinh.  

 
 

(210) 4-2011-13361 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 18.3.2; 26.1.1; 6.1.2 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

du lịch Những Người Khám 
Phá Đông Dương   (VN) 
Số 22, ngách 1/122, phố Phú Viên, 
phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành quốc tế và nội địa; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ đặt 
chỗ cho việc đi du lịch; dịch vụ cho thuê xe.  

 
 

(210) 4-2011-13362 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Hộ kinh doanh Trần Trung 
Tuyển  (VN) 
136 Trần Phú, phường 4, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại di động. 
 
 

(210) 4-2011-13363 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) SUMAKE INDUSTRIAL CO., LTD.  
(TW) 
4F, No. 351, Yangguang St., Neihu 
District, Taipei City, Taiwan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy vặn đai ốc, máy vặn bánh cóc (máy), máy vặn đinh ốc, máy đánh bóng, 
máy đóng đinh, máy đóng dập ghim (máy), máy khoan, máy mài, máy tán đinh, búa máy 
(máy); máy nén khí, máy bơm, súng dùng để phun vật liệu trám kín (máy), súng phun dầu 
mỡ (máy); súng phun dùng khí (máy), súng dùng để phun sơn (máy), máy công cụ cơ 
điện vận hành bằng tay, máy vặn đinh ốc chạy điện, máy vặn đai ốc chạy điện.  
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(210) 4-2011-13364 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A2.5.23; 2.5.2; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Đỏ, da cam, vàng, xanh lá cây, xanh 

dương đậm, xanh dương nhạt, tím, vàng 
nhạt, đen, trắng 

(731) YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. 
CO., LTD.   (TW) 
No. 26, Yenhai 3Rd Rd., Siaogang 
District, Kaohsiung, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; véc ni, thuốc màu; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ; thuốc nhuộm; kim 

loại dạng lá và dạng bột dùng cho người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sĩ.  
 
 

(210) 4-2011-13365 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 4.5.2; 4.5.3; A9.7.22 
(591) Cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển giáo dục Sáng Tạo 
Việt  (VN) 
Xóm 3, thông Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, giáo dục tiểu học, giáo dục lĩnh vực thể thảo và giải trí giáo 

dục trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, giáo dục mầm non. 
 
 

(210) 4-2011-13366 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) EASTERN DECORATOR SDN BHD  

(MY) 
Lot 55992, Batu 5, Off Jalan Tunku 
Abdul Rahman, 31200 Ipoh, Perak, 
Malaysia 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 20: Gối ôm (dùng trong phòng ngủ); thanh treo rèm, dây buộc màn; mành làm 

bằng tre, đệm; đệm bông; gối (dùng trong phòng ngủ).  
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(210) 4-2011-13368 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH Vạn An Sinh (VN)
185A Nguyễn Văn Đậu, phường 11, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, mỹ phẩm chăm sóc thân thể, da, tóc; mỹ phẩm dùng cho mục đích 
làm thon đẹp cơ thể; nước hoa.  

 
Nhóm 05: Các chế phẩm dược; chế phẩm hóa dược, thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế; thực phẩm ăn kiêng (dùng cho y tế); thực phẩm chức năng (dùng trong ngành 
y); thực phẩm dùng cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế).  

 
Nhóm 35: Xuất nhập khẩu, quảng cáo tiếp thị các sản phẩm dược phẩm, thiết bị dụng cụ y 
tế, hóa mỹ phẩm, mỹ phẩm thực phẩm bổ dưỡng, thực phẩm chức năng, đồ dùng trẻ em, 
văn phòng phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe, thiết bị chăm sóc sắc đẹp; bán hàng trực tiếp 
các sản phẩm nêu trên tại các cửa hàng bán lẻ trực tiếp hoặc qua mạng internet hoặc 
catalô cho khách hàng đặt mua bằng thư điện tử hoặc các phương tiện viễn thông khác; 
dịch vụ đại lý và phân phối các sản phẩm nêu trên.  

 
 

(210) 4-2011-13371 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1; 3.7.17 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Yến 
Quang  (VN) 
Số 13 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định 

 

(511)   Nhóm 29: Tổ yến; vi (vây) cá mập.  
 
 

(210) 4-2011-13372 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.5.2; A26.11.9; 26.4.1 
(731) YIEH UNITED STEEL 

CORPORATION   (TW) 
No. 600, Xinglong St., Jiaxing Vil., 
Gangshan Dist., Kaohsiung City 82057, 
Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Hợp kim thép; thép tấm; thép dải; thép [thô hoặc bán thành phẩm]; sắt [thô 
hoặc bán thành phẩm]; kim loại thường [thô hoặc bán thành phẩm].  
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(210) 4-2011-13373 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(731) YIEH UNITED STEEL 

CORPORATION    (TW) 
No. 600, Xinglong St., Jiaxing Vil., 
Gangshan Dist., Kaohsiung City 82057, 
Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Hợp kim thép; thép tấm; thép dải; thép [thô hoặc bán thành phẩm]; sắt [thô 

hoặc bán thành phẩm]; kim loại thường [thô hoặc bán thành phẩm].  
 
 
 

(210) 4-2011-13374 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) MALCO PRODUCTS, INC.   (US) 
361 Fairview Avenue, Barberton, Ohio 
44203, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Các phụ gia hóa chất dùng cho: dầu, chất bôi trơn, chất đốt, và làm sạch bộ chế 

hòa khí 
 
 

(210) 4-2011-13375 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) KOTO INTERNATIONAL LIMITED  
(AU) 
PO Box 275, Mount Waverley Victoria 
3419, Australia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo, tổ chức hội thảo chuyên đề về đào tạo, tổ chức hội nghị 

chuyên đề và hội thảo chuyên đề về đào tạo, dịch vụ tư vấn liên quan đến giáo dục, dịch 
vụ tư vấn liên quan đến đào tạo; cung cấp tất cả các dịch vụ kể trên liên quan đến đào tạo 
và dạy nghề cho nhân viên ngành ăn uống và nhân viên nhà hàng.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống và dịch vụ quán cà phê gồm cả cung cấp thực phẩm 
và đồ uống, dịch vụ tư vấn liên quan đến ngành ăn uống, đặt trước dịch vụ cung cấp và 
phục vụ ăn uống, cung cấp và phục vụ ăn uống cho doanh nghiệp, cung cấp và phục vụ ăn 
uống, dịch vụ từ thiện, cụ thể là cung cấp và phục vụ đồ ăn và đồ uống, cung cấp và phục 
vụ ăn uống theo hợp đồng, cung cấp thực phẩm và đồ uống, cung cấp và phục vụ ăn uống 
tại khách sạn, cung cấp và phục vụ đồ ăn sẵn tại các quầy lưu động.  
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(210) 4-2011-13377 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A25.7.21; 26.11.3 
(591) Đỏ, xanh lá, xanh dương, vàng, trắng, 

tím 

(540) 

 
(731) Nguyễn Hữu Hợi  (VN) 

17/9 đường liên khu 2-10, khu phố 10, 
phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước. 
 
 

(210) 4-2011-13379 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH Du lịch dịch vụ 
Tiên Phong   (VN) 
Tầng 1 - tòa nhà Viện Nghiên Cứu Phát 
Triển Du Lịch, số 58 Kim Mã, phường 
Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành quốc tế và nội địa. 
 
 

(210) 4-2011-13380 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH du lịch dịch vụ 
Tiên Phong   (VN) 
Tầng 1 - tòa nhà Viện Nghiên cứu phát 
triển du lịch, số 58 Kim Mã, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành quốc tế và nội địa. 
 
 

(210) 4-2011-13381 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Phạm 
Huy Hoàng   (VN) 
77 Lam Sơn, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 44: Phòng chẩn trị y học cổ truyền. 
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(210) 4-2011-13382 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.9.1; 1.15.23; A26.11.12 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh ngọc, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại xuất nhập khẩu 
Việt Phong   (VN) 
95C Dương Công Khi, xã Xuân Thới 
Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ câu cá.  
 

Nhóm 35: Mua bán dụng cụ câu cá, mua bán dụng cụ thể dục thể thao. 
 
 

(210) 4-2011-13383 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.9.1; 1.15.23; A26.11.12 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh ngọc, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại xuất nhập khẩu 
Việt Phong   (VN) 
95C Dương Công Khi, xã Xuân Thới 
Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ câu cá. 
 

Nhóm 35: Mua bán dụng cụ câu cá, mua bán dụng cụ thể dục thể thao.  
 
 

(210) 4-2011-13384 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Quang Anh   (VN) 
68 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Duợc phẩm, thực phẩm chức năng (sử dụng cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2011-13386 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) CASINO GUICHARD PERRACHON  
(FR) 
1 Esplanade de France, 42000 Saint 
Etienne, France  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy và máy công cụ cụ thể như máy hút dùng trong công nghiệp, máy chế 

biến gỗ, máy cắt, máy xay, máy ly tâm, máy cưa; khoan cầm tay dùng điện; người máy 
(máy móc); dụng cụ điện, dụng cụ nhiệt điện, dụng cụ cơ giới tất cả đều là bộ phận của 
máy móc; động cơ điện và động cơ (không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ); 
cơ cấu ghép nối và truyền động (không dùng cho xe cộ mặt đất); các loại dụng cụ bằng 
điện, nhiệt điện dùng cho làm vườn cụ thể như máy xén cỏ, máy cuốc, máy cắt (lưỡi cắt 
có dạng bàn chải), máy mài, máy nghiền thực vật, máy tỉa hàng rào, cưa xích; máy bơm 
nước; máy khoan; máy mài; máy bào, máy xay xát; máy dập và máy chuốt (trừ các trang 
bị dùng cho văn phòng); thiết bị hàn (máy), máy nén không khí; máy phát điện.  

 
 

(210) 4-2011-13387 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(591) Đen, vàng 

(540) 

 

(731) Bùi Tiến Dũng  (VN) 
54 Hoàng Hoa Thám, phường Thanh 
Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình 

 
(511)   Nhóm 19: Kính xây dựng, kính chịu lực. 
 

Nhóm 21: Kính tráng men, kính dùng cho xe cộ (bán thành phẩm). 
 
 

(210) 4-2011-13388 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; 26.13.25 
(591) Xanh da trời 
(731) CHUNG HUNG STEEL 

CORPORATION   (TW) 
No. 317, Yu Liao Rd., Chiao Tou Dist., 
Kaohsiung City 825, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Thép tấm cán nóng; thép tấm cán nguội; thép tấm mạ kẽm; ống thép.  
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(210) 4-2011-13389 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) CHUNG HUNG STEEL 
CORPORATION    (TW) 
No. 317, Yu Liao Rd., Chiao Tou Dist., 
Kaohsiung City 825, Taiwan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Thép tấm cán nóng; thép tấm cán nguội; thép tấm mạ kẽm; ống thép.  

 
 

(210) 4-2011-13390 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 5.7.21; A5.7.23 
(731) LEE, HWA SUN   (KR) 

#146-901, Bukhansan City Sk Apt., 
1353, Mia-7Dong, Gangbuk-Gu, Seoul, 
Republic Of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Gel dùng để dưỡng thể không chứa thuốc; chất dưỡng thể không chứa thuốc; 

các sản phẩm làm sạch dùng cho cơ thể (mỹ phẩm); nước hoa hồng dưỡng da; kem dưỡng 
cho da mặt không chứa thuốc; kem dưỡng trắng da; kem chống lão hóa (mỹ phẩm); mặt 
nạ mỹ phẩm; sản phẩm mỹ phẩm chống nắng; sản phẩm làm sạch cho da (mỹ phẩm); mỹ 
phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da. 

 
Nhóm 35: Dịch vu bán lẻ hàng hóa, cụ thể là bán lẻ gel dùng để dưỡng thể không chứa 
thuốc, chất dưỡng thể không chứa thuốc, các sản phẩm làm sạch dùng cho cơ thể (mỹ 
phẩm), nước hoa hồng dưỡng da, kem dưỡng cho da mặt không chứa thuốc, kem dưỡng 
trắng da, kem chống lão hóa (mỹ phẩm), mặt nạ mỹ phẩm, sản phẩm mỹ phẩm chống 
nắng, sản phẩm làm sạch cho da (mỹ phẩm), mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc 
da; dịch vụ tập hợp và trưng bày các loại hàng hóa khác nhau (không kể vận chuyển) vì 
lợi ích cho người khác, để khách hàng dễ xem và mua các loại hàng hóa này từ các trang 
mạng mua bán hàng hóa phổ biến trong mạng lưới truyền thông toàn cầu; dịch vụ tập hợp 
và trưng bày các loại hàng hóa khác nhau (không kể vận chuyển), vì lợi ích cho người 
khác, để khách hàng dễ xem và mua các loại hàng hóa này từ đại lý bán lẻ; dịch vụ quảng 
cáo.  

 
 

(210) 4-2011-13391 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.3.15 
(731) LEE, HWA SUN    (KR) 

#146-901, Bukhansan City Sk Apt., 
1353, Mia-7Dong, Gangbuk-Gu, Seoul, 
Republic Of Korea   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Gel dùng để dưỡng thể không chứa thuốc; chất dưỡng thể không chứa thuốc; 
các sản phẩm làm sạch dùng cho cơ thể (mỹ phẩm); nước hoa hồng dưỡng da; kem dưỡng 
cho da mặt không chứa thuốc; kem dưỡng trắng da; kem chống lão hóa (mỹ phẩm); mặt 
nạ mỹ phẩm; sản phẩm mỹ phẩm chống nắng; sản phẩm làm sạch cho da (mỹ phẩm); mỹ 
phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ hàng hóa, cụ thể là bán lẻ gel dùng để dưỡng thể không chứa 
thuốc, chất dưỡng thể không chứa thuốc, các sản phẩm làm sạch dùng cho cơ thể (mỹ 
phẩm), nước hoa hồng dưỡng da, kem dưỡng cho da mặt không chứa thuốc, kem dưỡng 
trắng da, kem chống lão hóa (mỹ phẩm), mặt nạ mỹ phẩm, sản phẩm mỹ phẩm chống 
nắng, sản phẩm làm sạch cho da (mỹ phẩm), mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc 
da; dịch vụ tập hợp và trưng bày các loại hàng hóa khác nhau (không kể vận chuyển) vì 
lợi ích cho người khác, để khách hàng dễ xem và mua các loại hàng hóa này từ các trang 
mạng mua bán hàng hóa phổ biến trong mạng lưới truyền thông toàn cầu; dịch vụ tập hợp 
và trưng bày các loại hàng hóa khác nhau (không kể vận chuyển), vì lợi ích cho người 
khác, để khách hàng dễ xem và mua các loại hàng hóa này từ đại lý bán lẻ; dịch vụ quảng 
cáo.  

 
 

(210) 4-2011-13392 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) JANG, KI KWON   (KR) 
G-1806, Tower Palace, Dogok-dong 467-
29, Gangnam-gu, Seoul 135-270, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Ba lô, ví đựng tiền; túi dùng để đi biển; cặp đựng tài liệu; va li; túi dùng để đi 

du lịch; túi bằng da dùng để bao gói; cặp học sinh; túi xách tay; lọng [dùng để che nắng]; «.  
 

Nhóm 25: Giầy [thuộc nhóm này]; dép xăng đan; giày ống [loại giày cao cổ]; dép đi trong 
nhà; thắt lưng [thuộc trang phục]; găng tay [thuộc trang phục]; mũ; quần áo cho nam giới, 
phụ nữ và trẻ em, cụ thể là, áo sơ-mi, quần, áo choàng ngoài, áo vét tông, quần bò, áo 
cánh, quần áo lót, áo nịt ngực, quần áo thể thao, quần áo bơi, chân váy, đồ ngủ, ca vát, 
khăn quàng cổ [trang phục], bít tất dài, quần áo mặc ngoài.  

 
 

(210) 4-2011-13393 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Võ Mộng Cảnh   (VN) 
426/56A Nguyễn Van Luông, phường 
12, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (ti vi), đầu máy đọc đã kỹ thuật số; máy tăng âm (ampli); 

ống nói (micrô); bộ trộn âm (mixer). 
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(210) 4-2011-13395 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.23; 26.15.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tín Phong  (VN) 
Số 48B1, đại lộ Đồng Khởi, phường Phú 
Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán điện lạnh như: tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt và kim khí điện máy như: 

tivi, đầu đĩa, ampli.  
 
 

(210) 4-2011-13396 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.9.16; 26.1.1; 26.11.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư và phát triển Hưng 
Đức  (VN) 
ấp Thới Bình (thửa đất số 154, tở bản đồ 
số 15) xã Thới Thuận, huyện Bình Đại, 
tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 31: Tôm giống. 

 
 

(210) 4-2011-13397 (220) 01.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.23 
(591) Xanh da trời, xanh mực, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thép Việt An  
(VN) 
51 Lê Hồng Phong, phường Phước Tân, 
Nha Trang, Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng, sắt, thép. 

 
 

(210) 4-2011-13398 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.1; 26.1.4; A1.1.10 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Khai Hoa   (VN) 
Trung tâm 1, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện 
Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xe máy. 
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(210) 4-2011-13400 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

  (540) 

 

(731) Huỳnh Thanh Phương   (VN) 
ấp III, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, 
tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt trâu sấy khô (khô trâu).  

 
 

(210) 4-2011-13401 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Châu Minh 
Dòng  (VN) 
213 A Nguyễn Đình Chiểu, khóm Mỹ 
Phước, phường 3, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 21: Thau inốc.  

 
 

(210) 4-2011-13402 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A11.3.4; 5.7.1; 26.1.1 
(591) Đen, nâu, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Bích Thuận   (VN) 
243, đường Trần Hưng Đạo, khóm 3, 
phường 1, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê xay.  

 
 

(210) 4-2011-13403 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1; 24.15.21 
(591) Đỏ, trắng, vàng sậm 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư xây dựng Tây Nam  (VN) 
Số 66, đường số 3, khu 42 căn, phường 
Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 
Tháp 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.  
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(210) 4-2011-13405 (220) 04.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 7.1.5; A6.19.9 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, xanh dương, 

đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Ngọc Đài    (VN) 
648 Trần Hưng Đạo, khóm 3, phường 1, 
thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo.  
 
 

(210) 4-2011-13406 (220) 04.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 25.7.25; A6.19.9 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Ngọc Đài  (VN) 
648 Trần Hưng Đạo, khóm 3, phường 1, 
thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 
 

(210) 4-2011-13407 (220) 04.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) A5.5.22; 25.7.25 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Ngọc Đài   (VN) 
648 Trần Hưng Đạo, khóm 3, phường 1, 
thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp   

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 
 

(210) 4-2011-13408 (220) 04.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 25.7.25 
(591) Trắng, vàng, cam, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Ngọc Đài   (VN) 
648 Trần Hưng Đạo, khóm 3, phường 1, 
thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp   

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
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(210) 4-2011-13409 (220) 04.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 5.5.16; 5.7.3; A6.19.9 
(591) Trắng, vàng, xanh dương, đỏ, hồng, xanh 

lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Ngọc Đài   (VN) 
648 Trần Hưng Đạo, khóm 3, phường 1, 
thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp   

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 
 

(210) 4-2011-13410 (220) 04.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 3.7.19; 3.7.1; 24.9.1 
(591) Xanh, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu 
Việt Gia  (VN) 
27/4B Trần Xuân Soạn, Tân Kiểng, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón lá. 
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu, thuốc trừ nấm, thuốc trừ cỏ).  
 
 

(210) 4-2011-13411 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Hùng Hưng  (VN) 
1052 Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, 
huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ rệp sáp và tuyến trùng, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật.  
 
 

(210) 4-2011-13412 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.1.2 
(591) Vàng, xanh, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản Xuất 
Thương mại Nội Thất Châu Âu  
(VN) 
401 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Xuân, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy nước nóng năng lượng mặt trời; mua bán thiết bị nhà bếp; mua 
bán thiết bị vệ sinh; mua bán cửa các loại.  
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(210) 4-2011-13413 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên xây dựng 
Phước An   (VN) 
Quốc lộ 14, xã Minh Lập, huyện Chơn 
Thành, tỉnh Bình Phước 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bình nóng lạnh, tấm thu nhiệt, sản phẩm lấy năng lượng từ gió để 

tích ắc quy, bóng đèn tiết kiệm điện năng, bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi nóng), máy 
nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời.  

 
 

(210) 4-2011-13414 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, đen, xanh 

(540) 

  

(731) Lê Đỗ Nhã Phương   (VN) 
80D Nguyễn Chí Thanh, phường 1, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ khách sạn.  

 
 

(210) 4-2011-13415 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Thiện   (VN) 
86E Hoàng Hoa Thám, khu phố 1, 
phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 
Đồng 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ khách sạn.  

 
 

(210) 4-2011-13416 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A17.2.2 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Kim 
Ngọc   (VN) 
Tổ 24, khu 1, thị trấn Liên Nghĩa, huyện 
Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu đồ trang sức, vàng, bạc, đá quý, nữ trang.  
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(210) 4-2011-13419 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.13.1; 24.17.5 
(731) Lê Quốc Hưng   (VN) 

Phòng 918 CT3B khu đô thị mới Mỹ 
Đình II, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh, cà phê, chè, ca cao, bánh, kẹo.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo kem, cà phê, chè, ca cao, bánh, kẹo.  
 
 

(210) 4-2011-13420 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.13.25; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn Hoá 
Nông  (VN) 
G4, Làng Khoa Học, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn kỹ thuật phát triển chất lượng sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, 

công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2011-13422 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.15.1; 7.1.24; 1.15.23; A3.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH SX-TM-DV Tiến 
Đại Phát   (VN) 
ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm, thức ăn thủy sản. 

 
 

(210) 4-2011-13423 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.15.1; 1.15.23; 7.1.24; 3.4.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH SX-TM-DV Tiến 
Đại Phát   (VN) 
ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm, thức ăn thủy sản. 
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(210) 4-2011-13424 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 7.1.24; 24.15.1; 1.15.23; 3.7.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH SX-TM-DV Tiến 
Đại Phát   (VN) 
ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm, thức ăn thủy sản. 

 
 

(210) 4-2011-13425 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 7.1.24; 1.15.23; 3.7.21; 24.15.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH SX-TM-DV Tiến 
Đại Phát  (VN) 
ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm, thức ăn thủy sản. 

 
 

(210) 4-2011-13426 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 7.1.24; 24.15.1; 1.15.23; 3.7.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH SX-TM-DV Tiến 
Đại Phát   (VN) 
ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm, thức ăn thủy sản. 

 
 

(210) 4-2011-13427 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 7.1.24; 1.15.23; 24.15.1; 3.7.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH SX-TM-DV Tiến 
Đại Phát   (VN) 
ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm, thức ăn thủy sản. 
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(210) 4-2011-13428 (220) 04.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 24.15.1; 1.15.23; 7.1.24; 3.7.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH SX-TM-DV Tiến 
Đại Phát   (VN) 
ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm, thức ăn thủy sản. 
 
 

(210) 4-2011-13429 (220) 04.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) A7.1.11; 24.15.1; 1.15.23; 3.7.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH SX-TM-DV Tiến 
Đại Phát  (VN) 
ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm, thức ăn thủy sản. 
 
 

(210) 4-2011-13430 (220) 04.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 24.15.1; 1.15.23; 3.7.3 (540) 

  

(731) Công TY TNHH SX-TM-DV Tiến 
Đại Phát   (VN) 
ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương   

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm, thức ăn thủy sản. 
 
 

(210) 4-2011-13431 (220) 04.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 24.15.1; 1.15.23; 7.1.24; 3.7.3 (540) 

  

(731) Công TY TNHH SX-TM-DV Tiến 
Đại Phát   (VN) 
ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương   

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm, thức ăn thủy sản. 
 
 

(210) 4-2011-13432 (220) 04.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 3.7.3; 1.15.23; 24.15.1; 7.1.24 (540) 

  

(731) Công TY TNHH SX-TM-DV Tiến 
Đại Phát   (VN) 
ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương   
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm, thức ăn thủy sản. 
 
 

(210) 4-2011-13433 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.6; 26.13.25 
(591) Xanh đen, xanh ngọc. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH CREO  (VN) 
93/14 Đào Duy Từ, phường 5, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo.  
 
 

(210) 4-2011-13434 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Đen, xám trắng. (540)  
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Phước Trung  (VN) 
51/1 Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2011-13435 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Đen, xám trắng. (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân may 
mặc Chí Thành  (VN) 
63/4D ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
 
 

(210) 4-2011-13436 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.9.1; 3.9.16; 3.7.17; A5.5.20; 26.4.3 
(591) Trắng, đỏ, xanh da trời. 
(731) Đỗ Thanh Vân   (VN) 

19 Tô Hiến Thành, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ 

(DETECH) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 
thực hiện.  
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(210) 4-2011-13437 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; 26.15.15 
(591) Cam, trắng, xám 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển Gió Mới   (VN) 
27/1 Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2011-13438 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A3.6.3; 26.1.1 
(591) Vàng gạch, đỏ đậm, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH PETLAND  (VN) 
Số 24, ngách 2/2, phố Phương Mai, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 31: Sản phẩm để hút và khử mùi chất thải dành cho vật nuôi (cát vệ sinh dành cho 

mèo, chó, chuột hamster, thỏ).  
 

Nhóm 35: Mua bán sản phẩm để hút và khử mùi chất thải dành cho vật nuôi (cát vệ sinh 
dành cho, mèo, chó, chuột hamster, thỏ), các sản phẩm phụ kiện dành cho chó, mèo như: 
vòng cổ, dây dắt, chuồng, đệm.  

 
 

(210) 4-2011-13439 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH ứng dụng phát 
triển công nghệ Thành Phát  
(VN) 
Xóm Hoa, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Camera bao gồm: máy quay phim, máy chụp ảnh; đầu ghi hình ảnh dùng trong 

an ninh.  
 

Nhóm 35: Mua bán camera bao gồm: máy quay phim, máy chụp ảnh, đầu ghi hình ảnh 
dùng trong an ninh.  
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(210) 4-2011-13440 (220) 04.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 4.5.1 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất hàng may mặc 
CHIP   (VN) 
18 đường 21, khu dân cư Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em. 

 
 

(210) 4-2011-13441 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.15.1; 1.15.15; 26.15.15; 1.15.23 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Forlac Việt 
Nam   (VN) 
605 Minh Khai, Vĩnh Tuy, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa. 

 
 

(210) 4-2011-13442 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1 
(731) CHANGZHOU CHANGXIN 

ELECTRONIC SCALE CO., LTD.  (CN) 
No.178 Hanjiang Road, Xinbei District, 
Changzhou, Jiangsu, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy nâng chuyển; thiết bị nâng; máy cẩu (thiết bị nâng và nhấc chuyển); máy 

đào xúc; máy ép; băng nâng; thiết bị xếp-dỡ. 
 
 

(210) 4-2011-13444 (220) 04.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.6 (540) 

  

(731) Quán Sơn Ca  (VN) 
Số 56, đường Nguyễn Khánh Toàn, tổ 
41, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ karaoke. 
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(210) 4-2011-13445 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Nguyễn Sơn Ngọc   (VN) 
36/51 Trương Công Định, phường 1, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-13446 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Nguyễn Sơn Ngọc   (VN) 
36/51 Trương Công Định, phường 1, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-13447 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Nguyễn Sơn Ngọc   (VN) 
36/51 Trương Công Định, phường 1, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-13448 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) LABORATOIRES LYOCENTRE   (FR) 
Rue des FrÌres LumiÌre, 15130 
ARPAJON SUR CERE, FRANCE  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-13449 (220) 04.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) A5.5.21; 5.5.4 
(591) Vàng, nâu. 
(731) Hộ kinh doanh Hoàng Châu (VN)

2/13 khu phố Hòa Long, phường Vĩnh 
Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh ăn uống do nhà hàng thực hiện.  
 
 

(210) 4-2011-13450 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Đỏ. (540) 

  

(731) Trần Như Thiêm  (VN) 
Đội 8, xã Hoà Trị, huyện Phú Hoà, tỉnh 
Phú Yên 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè), cà phê. 
 

(210) 4-2011-13451 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Một Thành Viên 
Đầu tư Sản xuất Thương mại 
Pha Lê   (VN) 
456/9 Tân Sơn Nhì, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép. 
 
 

(210) 4-2011-13452 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; 26.13.25; A26.11.12 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH SX TM Hoàng 
Thủy  (VN) 
B9/19C Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép. 
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(210) 4-2011-13453 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; A1.1.10 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV dịch vụ du 
lịch và vận chuyển hàng hoá 
thương mại Minh Tâm  (VN) 
204C Sư Vạn Hạnh, phường 09, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dừa trái; mua bán nông sản; mua bán hàng thủ công mỹ nghệ.  

 
 

(210) 4-2011-13454 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Xanh (540) 

 

(731) Lê Văn Châu  (VN) 
820/12 ấp Tây Khánh 2, phường Mỹ 
Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (ti vi); máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (micxơ); ống nói 

(micro); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số.  
 
 

(210) 4-2011-13455 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A3.7.24; 25.1.25; 3.7.6 
(591) Hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
Pháp Việt   (VN) 
67/50 đường số 38, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép. 
 
 

(210) 4-2011-13456 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Không Gian 
Mới   (VN) 
258 Đỗ Ngọc Thạnh, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Thang nhôm, cửa nhôm, thanh nhôm. 
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(210) 4-2011-13457 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.12; 5.11.1; A5.11.11 
(591) Vàng, xám, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần Bảo Phước  

(VN) 
116 Núi Thành, phường Hòa Thuận 
Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê căn hộ.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2011-13458 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 15.7.1; 18.3.2; 5.7.3; 1.5.1 
(591) Vàng, đỏ, trắng, xanh nhạt, ghi 
(731) Công ty TNHH xây dựng Hải 

Âu   (VN) 
Khu dịch vụ giải trí - công viên Hoàng 
Hoa Thám, phường Hoàng Văn Thụ, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, đường bộ.  

 
 

(210) 4-2011-13461 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 5.7.3; 5.13.4; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, xanh lá cây, đỏ, 

trắng. 
(731) Nguyễn Tăng Gia  (VN) 

ấp Bình Du B, xã An Thạnh 2, huyện Cù 
Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2011-13462 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Xí nghiệp dược phẩm 150   (VN) 
112 Trần Hưng Đạo, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-13463 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Xí nghiệp dược phẩm 150   (VN) 
112 Trần Hưng Đạo, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-13464 (220) 04.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 25.1.25; 26.1.7; 6.1.2; 26.3.1; A5.11.13; 
1.7.6; A1.1.10 

(591) Đỏ sẫm, vàng, vàng nhạt, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần đông dược 

Bảo Sinh Năng   (VN) 
Số 03, CT6, ĐN2, phố Trần Điền, khu đô 
thị mới Định Công, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-13465 (220) 04.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 1.3.1; 26.1.2; 6.1.2; A5.11.13; 26.3.1 
(591) Xanh tím sẫm, vàng, vàng nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần đông dược 

Bảo Sinh Năng     (VN) 
Số 03, CT6, ĐN2, phố Trần Điền, khu đô 
thị mới Định Công, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-13468 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.5.1; A5.7.23; 5.7.21 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh da trời, xanh lá 

cây, vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Hoàng Minh Trang  
(VN) 
15C, tổ 14B, phường Thịnh Quang, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-13469 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm ¸ 
Đông   (VN) 
Số 130, đường Trường Chinh, phường 
Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 
Nam  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-13470 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dược phẩm Hoàng Phát  
(VN) 
Số nhà 22, ngõ 218/2, đường Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, mát-xa-spa.  
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(210) 4-2011-13471 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dược phẩm Hoàng Phát(VN)
Số nhà 22, ngõ 218/2, đường Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, mát-xa-spa.  
 
 

(210) 4-2011-13472 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Mầm Xanh   (VN) 
75 đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón lá, phân bón hữu cơ vi sinh, phân bón tổng hợp, phân bón 
dùng cho đất, phân bón có chứa ni tơ.  

 
 

(210) 4-2011-13473 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Mầm Xanh   (VN) 
75 đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón lá, phân bón hữu cơ vi sinh, phân bón tổng hợp, phân bón 
dùng cho đất, phân bón có chứa ni tơ.  

 
 

(210) 4-2011-13474 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Mầm Xanh   (VN) 
75 đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón lá, phân bón hữu cơ vi sinh, phân bón tổng hợp, phân bón 
dùng cho đất, phân bón có chứa ni tơ.  

 
 

(210) 4-2011-13475 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
và thương mại KOCO Việt Nam  
(VN) 
Số 14 hẻm 2/34/102 Lệ Mật, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh như: chậu rửa, vòi nước, dây sen tắm, buồng tắm, bệ xí nhà vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2011-13476 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Liên Doanh 
TOPCAKE  (VN) 
Lô M.01 đường Trung Tâm, khu công 
nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 

 
 

(210) 4-2011-13477 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Liên Doanh 
TOPCAKE  (VN) 
Lô M.01 đường Trung Tâm, khu công 
nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 

 
 

(210) 4-2011-13478 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH liên doanh 
TOPCAKE  (VN) 
Lô M.01 đường Trung Tâm, khu công 
nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
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(210) 4-2011-13479 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
TOPCAKE   (VN) 
Lô M.01 đường Trung Tâm, khu công 
nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
 
 

(210) 4-2011-13480 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
TOPCAKE   (VN) 
Lô M.01 đường Trung Tâm, khu công 
nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
 
 

(210) 4-2011-13486 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH liên doanh 
TOPCAKE   (VN) 
Lô M.01 đường Trung Tâm, khu công 
nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 
 

(210) 4-2011-13487 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Van Phát Tài   (VN) 
482/9 tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rửa mặt; dầu gội đầu; nước hoa; kem dưỡng da. 
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(210) 4-2011-13488 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Van Phát Tài   (VN) 
482/9 tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rửa mặt; dầu gội đầu; nước hoa; kem dưỡng da. 

 
 

(210) 4-2011-13489 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Van Phát Tài  (VN) 
482/9 tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rửa mặt; dầu gội đầu; nước hoa; kem dưỡng da. 

 
 

(210) 4-2011-13490 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại Sản 
Xuất Van Phát Tài   (VN) 
482/9 tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rửa mặt; dầu gội đầu; nước hoa; kem dưỡng da. 

 
 

(210) 4-2011-13491 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại Sản 
Xuất Van Phát Tài   (VN) 
482/9 tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rửa mặt; dầu gội đầu; nước hoa; kem dưỡng da. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
1116 

(210) 4-2011-13492 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.5.25 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Opti International 

Corporation   (TW) 
7F., No. 192, Liancheng Rd., Zhonghe 
Dist., New Taipei City, Taiwan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi của máy vi tính; chương trình (chương trình vận hành bằng 
máy vi tính) được ghi sẵn; pin mặt trời; thiết bị cung cấp điện liên tục; thiết bị sạc dùng 
cho pin điện; thiết bị kiểm tra mạch tích hợp. 

 
 

(210) 4-2011-13493 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.5.25 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Opti International 

Corporation    (TW) 
7F., No. 192, Liancheng Rd., Zhonghe 
Dist., New Taipei City, Taiwan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng hóa, cụ thể là mua và bán thiết bị chống đột biến điện, 
pin điện hóa học (pin gan-va-nic), pin điện, pin mặt trời, ổ cắm điện, thiết bị cung cấp 
điện liên tục, bộ biến đổi điện, mô-đem, bộ đổi điện AC/DC, bộ điều chỉnh điện áp, dây 
điện và cáp điện, bộ sạc dùng cho pin điện, thiết bị đo thời gian, bộ đảo lưu, công tắc 
điện, bộ biến áp, bộ chỉnh lưu AC, và thiết bị kiểm tra mạch tích hợp; dịch vụ giới thiệu 
hàng hóa trên các phương tiện truyền thông để bán lẻ; dịch vụ khuếch trương bán lẻ cho 
người khác; dịch vụ giới thiệu hàng hóa trên các phương tiện truyền thông để bán lẻ; đại 
lý xuất nhập khẩu; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng (cửa 
hàng tư vấn người tiêu dùng). 

 
 

(210) 4-2011-13494 (220) 04.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Trắng, xanh lá 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

bảo tồn và phát triển dược 
liệu Đồng Tháp Mười  (VN) 
ấp 3, xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc 
Hóa, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 

(511)   Nhóm 05: Dầu tràm (dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2011-13496 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
AMC  (VN) 
64 Trương Định, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước yến (nước uống không cồn).  

 
 

(210) 4-2011-13497 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
AMC  (VN) 
64 Trương Định, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước yến (nước uống không cồn). 

 
 

(210) 4-2011-13498 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
AMC  (VN) 
64 Trương Định, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước yến (nước uống không cồn). 

 
 

(210) 4-2011-13499 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
AMC  (VN) 
64 Trương Định, phường 7, quận 3, 
thành phố  Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước yến (nước uống không cồn).  
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(210) 4-2011-13500 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH giầy Hồng Phúc 

(VN)   (VN) 
Xã Biên Giang, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Giầy dép; đồ đi chân; tất đi chân; lót giầy; mũ đội đầu.  
 
 

(210) 4-2011-13501 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

Chuẩn Nguyên  (VN) 
192 Nguyễn Văn Tuôi, khu phố 6, thị trấn 
Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Vòng pít tông; pít tông (bộ phận của máy hoặc động cơ). 
 
 

(210) 4-2011-13502 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.1.4; A26.11.12 
(591) Xanh dương, vàng, đen, đỏ. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại và dịch 
vụ Lâm Phong  (VN) 
192 đường 3-2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; vali; ví (bóp); ba lô (bằng da và giả da).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: giày dép, quần áo, mũ nón, túi xách, vali, ví (bóp), 
balô (bằng da và giả da). 

 
Nhóm 44: Mát xa (massage); xông hơi xoa bóp (tắm hơi); chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp 
(spa); vật lý trị liệu, tư vấn về thẩm mỹ. 
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(210) 4-2011-13505 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

quốc tế Sơn Thanh  (VN) 
09 Lê Thánh Tôn, phuờng Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Đồ dùng bằng da và giả da như: túi xách tay; túi đeo vai; túi đựng hành lý; ba 
lô; cặp xách tay; ví (bóp).  

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); tất (vớ); thắt lưng (dây nịt) dùng cho trang phục.  

 
 

(210) 4-2011-13506 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

quốc tế Sơn Thanh  (VN) 
09 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Đồ dùng bằng da và giả da như: túi xách tay; túi đeo vai; túi đựng hành lý; ba 
lô; cặp xách tay; ví (bóp). 

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); tất vớ; thắt lưng (dây nịt) dùng cho trang phục. 

 
 

(210) 4-2011-13507 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.1 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH INDOCHINA 

STONE Việt Nam  (VN) 
Khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông 
Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Sắt; thép dùng trong xây dựng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu sắt, thép dùng trong xây dựng.  
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(210) 4-2011-13508 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.7.11; 26.1.1; A3.7.24 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần địa ốc Hoà 

Bình  (VN) 
197 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản.  
 

Nhóm 37: Tư vấn xây dựng.  
 

Nhóm 39: Du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; vận chuyển hành khách bằng xe ô tô.  
 
 

(210) 4-2011-13510 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A2.3.23; 4.2.11 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Dáng Tiên   (VN) 

129/9 Nguyễn Trãi, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; dịch vụ câu lạc bộ sửc khỏe; dịch 

vụ câu lạc bộ thể dục thể thao.  
 
 

(210) 4-2011-13511 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.11.9 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất rượu Nam Bộ (VN)  (VN) 
1906 quốc lộ 91, phường Thuận An, 
quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 

Nhóm 35: Mua bán rượu. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 
quán rượu (bán bar).  
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(210) 4-2011-13512 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần Thanh Điền 
(VN)  (VN) 
Lô MB 1.4, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 
động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ.  

 
 

(210) 4-2011-13513 (220) 04.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) A1.1.10; 20.7.1; 3.7.17; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh ngọc. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Điện Hương  (VN) 
Số nhà 8, tổ 32, phường Trường Thi, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo đi mưa. 
 

(210) 4-2011-13514 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH An Nông   (VN) 
Lô B06- 1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt động vật 
có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  

 
 

(210) 4-2011-13515 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.17.11; 5.7.13 
(591) Đỏ, xanh da trời, trắng. 
(731) Công ty TNHH Một thành viên 

Quốc tế MYA   (VN) 
Số 10/3 ấp Tân Thạnh, xã Tân Lý Tây, 
huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 35: Mua bán: phân bón. 
 
 

(210) 4-2011-13516 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 18.3.2; 6.1.2; 26.4.3; A6.3.10; A6.3.5 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) Công ty TNHH Xuân Nguyên  

(VN) 
88/2 Nguyễn Khuyến, phường Vĩnh Hải, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Hải sản đông lạnh; thuỷ sản đông lạnh.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thuỷ hải sản.  
 
 

(210) 4-2011-13517 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A6.3.13 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh nước biển, xanh lá 

cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Lợi Phát  (VN) 
Số 141, đường Nguyễn Trãi, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh lọc đóng chai. 
 
 

(210) 4-2011-13518 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.13.25; 8.1.1 
(591) Vàng, đỏ, nâu. 
(731) SEVEN PEACOCK PTE.LTD.  (SG) 

6 Temasek Boulevard #09-05, Suntec 
Tower Four, Singapore 038986 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ, bánh săn guých, bánh rán, cà phê, trà (chè), đồ uống có thành phần 

chính là cà phê, đồ uống có thành phần chính là sô cô la, kem, bánh pizza, mỳ ống, bánh 
pút-đinh, bánh bông lan, bánh nướng. 

 
Nhóm 43: Quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ căng tin, dịch vụ cung cấp thức ăn và 
đồ uống (do nhà hàng thực hiện), nhà hàng ăn uống, nhà hàng tự phục vụ; quán rượu nhỏ. 
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(210) 4-2011-13520 (220) 04.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kính nổi Chu 
Lai - INDEVCO (CFG)  (VN) 
Khu kinh tế mở Chu Lai, xã Tam Hiệp, 
huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 19: Các loại kính phục vụ trong xây dựng; vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại kính xây dựng; vật liệu xây dựng.  
 
 

(210) 4-2011-13521 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) IMASPRO RESOURCES SDN. BHD  
(MY) 
37, Jalan 5, Kawasan 16, Taman Intan, 
41300 Klang, Selangor, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng sản xuất thuốc diệt loài gây hại; hoá chất dùng sản xuất thuốc 

diệt nấm; hoá chất dùng sản xuất thuốc diệt cỏ; hoá chất dùng sản xuất thuốc trừ sâu; 
phân bón; phụ gia hoá học dùng cho thuốc diệt nấm; phụ gia hoá học dùng cho thuốc diệt 
cỏ; phụ gia hoá học dùng cho thuốc trừ sâu.  

 
 

(210) 4-2011-13522 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) LEEDEN LIMITED   (SG) 
1 Shipyard Road, Singapore 628128  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 06: Thanh kim loại; dây hàn kim loại khí trơ (loại dây hàn dùng trong hàn hồ 

quang); hợp kim thép; hợp kim của kim loại thường; dây nhôm; gang để luyện thép; 
quặng crôm; crôm; dây cuộn làm bằng kim loại thường; thanh kim loại cán nguội; đai 
thép cán nguội; thanh kim loại đuợc phủ chất gây chảy; que hàn phú chất gây cháy; dây 
kim loại phủ chất gây cháy; dây sắt; dây kim loại bằng kim loại thường; khuôn kim loại 
dùng để đúc thỏi kim loại; molip đen; quặng kim loại; hợp kim bằng kim loại (inox); thép 
không gỉ; thép không gỉ dạng dải; hợp kim thép; cuộn thép; thép dạng ống; thép dải (thép 
lá); thép cuộn dạng dải; dây thép; thanh kim loại dùng để hàn; kim loại hàn; thép hàn; dây 
hàn bằng thép; dây thép cuộn.  
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(210) 4-2011-13524 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A25.7.3; 7.3.11; 26.15.15 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Tín Trung   (VN) 
38/56 đường 50, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa, lắp đặt công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông và 

các công trình cầu đường.  
 
 

(210) 4-2011-13525 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Lộc Hương  (VN) 
297 Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán rượu, bia; xuất nhập khẩu; ủy thác xuất nhập khẩu; dịch vụ quảng cáo 

nhằm mục đích thương mại; môi giới thương mại. 
 
 

(210) 4-2011-13526 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Nhà may Hưng Phát   (VN) 
Số 11, ngõ 80/14/31, phố Hoa Lâm, 
phường Việt Hưng, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ may đo.  

 
 

(210) 4-2011-13527 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần A & E Hà Nội  
(VN) 
Số nhà 83, ngõ Thái Thịnh, Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Mua bán thiết bị nhà bếp: Lò vi sóng (thiết bị nhà bếp), máy sấy khô, ống hút 

khói cho nhà bếp, lò nướng, bếp khí đốt.  
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị nhà bếp: lò vi sóng (thiết bị nhà bếp); máy sấy khô; ống hút 
khói cho nhà bếp; lò nướng; bếp khí đốt.  
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(210) 4-2011-13528 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.5.3; A3.5.24 
(591) Cam, nâu, xanh dương, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại TNG  (VN) 
Số 160 đường Minh Cầu, phường Phan 
Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, 
tỉnh Thái Nguyên 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang các loại.  
 
 

(210) 4-2011-13529 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.23; A26.11.12 
(591) Xanh lá, đỏ, cam, ghi. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại TNG  (VN) 
Số 160 đường Minh Cầu, phường Phan 
Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, 
tỉnh Thái Nguyên 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang các loại.  
 
 

(210) 4-2011-13530 (220) 05.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 6.1.2; 26.3.4 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hoàng Giang  (VN) 
Thôn Cốc Sả, thị trấn Nà Phắc, huyện 
Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt đà điểu, thịt lợn rừng, thịt dê. 
 
 

(210) 4-2011-13532 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Lê Thị Phương   (VN) 
Số nhà 23F tập thể Tổng Cục II, xã Xuân 
Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc y học cổ truyền các loại như: bổ tỳ tiêu cam, cao dán, thuốc bổ máu, 
thuốc chữa đường ruột và đại tràng, phong tê thấp, thuốc chữa ho và hen, thuốc cam, trà 
giúp mát gan và tiêu độc. 
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(210) 4-2011-13533 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) S. C. JOHNSON & SON, INC.   (US) 
1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 
53403-2236, USA  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm làm thơm mát bầu không khí; chất khử mùi không khí; chế phẩm lọc không 
khí; chế phẩm làm sạch không khí; chất khử mùi cho vải; chế phẩm khử mùi phòng và thảm.  

 
 

(210) 4-2011-13534 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1; 26.4.2; 26.7.5 
(591) Xanh nước biển, trắng, vàng sẫm. 
(731) SociÐtÐ de Districution de 

Toutes Marchandises en C«te 
d'Ivoire   (CI) 
05 BP 3447 Abidjan 05 Cote d'Ivoire  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Gạo; đường; bột mì và chế phẩm ngũ cốc; bột nở; ca cao; bột nhồi và bánh kẹo.  
 
 

(210) 4-2011-13535 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.3.1; A1.3.20 
(591) Đỏ, đỏ nhạt, vàng, trắng. 
(731) SociÐtÐ de Districution de 

Toutes Marchandises en C«te 
d'Ivoire   (CI) 
05 BP 3447 Abidjan 05 Cote d'Ivoire   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Gạo; đường; bột mì và chế phẩm ngũ cốc; bột nở; ca cao; bột nhồi và bánh kẹo.  
 
 

(210) 4-2011-13536 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.13.1 
(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng. 
(731) SociÐtÐ de Districution de 

Toutes Marchandises en C«te 
d'Ivoire    (CI) 
05 BP 3447 Abidjan 05 Cote d'Ivoire   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Gạo; đường; bột mì và chế phẩm ngũ cốc; bột nở; ca cao; bột nhồi và bánh kẹo.  
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(210) 4-2011-13537 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.1.1; A1.1.10; A1.11.8 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) SociÐtÐ de Districution de 

Toutes Marchandises en C«te 
d'Ivoire    (CI) 
05 BP 3447 Abidjan 05 Cote d'Ivoire   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Gạo; đường; bột mì và chế phẩm ngũ cốc; bột nở; ca cao; bột nhồi và bánh kẹo.  
 
 

(210) 4-2011-13538 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.3.1; 2.3.11 
(591) Đỏ, xanh nước biển, vàng, vàng sẫm, 

xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, trắng. 
(731) SociÐtÐ de Districution de 

Toutes Marchandises en C«te 
d'Ivoire    (CI) 
05 BP 3447 Abidjan 05 Cote d'Ivoire   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Gạo; đường; bột mì và chế phẩm ngũ cốc; bột nở; ca cao; bột nhồi và bánh kẹo.  
 
 

(210) 4-2011-13540 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ANGEL Việt 
Nam   (VN) 
Lô A.I-6 KCN Long Thành, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai   

 

(511)   Nhóm 10: Bình sữa thủy tinh dành cho trẻ em; bình uống nước thủy tinh dành cho trẻ em.  
 
 

(210) 4-2011-13541 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) MEYER HEALTHCARE PVT. LTD. (IN)
10 D, II nd Phase, Peenya Industrial 
Area, Bangalore 560058, India  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người.  
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(210) 4-2011-13542 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xuất nhập khẩu Đại Dương 
Xanh  (VN) 
202C Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Gạo; gạo thơm; gạo tấm; gạo tám thơm; gạo nếp; gạo nếp thơm.  
 
 

(210) 4-2011-13543 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xuất nhập khẩu Đại Dương 
Xanh   (VN) 
202C Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Gạo; gạo thơm; gạo tấm; gạo tám thơm; gạo nếp; gạo nếp thơm.  
 
 

(210) 4-2011-13544 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xuất nhập khẩu Đại Dương 
Xanh   (VN) 
202C Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Gạo; gạo thơm; gạo tấm; gạo tám thơm; gạo nếp; gạo nếp thơm.  
 
 

(210) 4-2011-13545 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xuất nhập khẩu Đại Dương 
Xanh   (VN) 
202C Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Gạo; gạo thơm; gạo tấm; gạo tám thơm; gạo nếp; gạo nếp thơm.  
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(210) 4-2011-13546 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 
Hoàng An   (VN) 
74/42 Núi Thành, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 

(511)   Nhóm 05: Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh (dùng cho mục đích y tế); dung dịch ngâm 
khử nhiễm dụng cụ dùng cho mục đích y tế); dung dịch sát khuẩn da trước mổ (dùng cho 
mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2011-13547 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 
Hoàng An  (VN) 
74/42 Núi Thành, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 

(511)   Nhóm 05: Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh (dùng cho mục đích y tế): dung dịch ngâm 
khử nhiễm dụng cụ (dùng cho mục đích y tế); dung dịch sát khuẩn da trước mổ (dùng cho 
mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2011-13548 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Phú Luật   (VN)
1073/15 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-13549 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Trắng, đỏ, đen. (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Vương Miện (VN)
KCN Nhơn Trạch II, Nhơn Phú, xã Hiệp 
Phước và Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, 
Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch men, gạch lát sàn, đã hoa cương, đá hoa cẩm thạch, đá lát đường, có 
chiếu sáng, thạch anh. 
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(210) 4-2011-13550 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH xây dựng - thương
mại Trương Hoàng Phúc   (VN) 
Số 112 Trương Định, khu phố 3, phường 
2, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-13551 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.1; 26.3.2; A26.3.5; 26.1.1 
(591) Xanh, đỏ. 
(731) Công ty TNHH xây dựng - thương

Mại Trương Hoàng Phúc   (VN) 
Số 112 Trương Định, khu phố 3, phường 
2, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng.  
 
 

(210) 4-2011-13552 (220) 05.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Thuỳ Dung  (VN) 
1A99/6 ấp 1, xã Phạm Văn Hai, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Trứng. 
 
 

(210) 4-2011-13554 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.9; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh dương, xanh xám, trắng. 
(731) Công ty TNHH xây dựng cầu 

đường Xuân Thiên   (VN) 
Thôn Thuận Thành 1, xã Thuận Lợi, 
huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
1131 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; san lấp mặt bằng để xây dựng; xây dựng cầu 
đường; sửa chữa xe ô tô và xe cơ giới; khai thác khoáng sản; dịch vụ khai thác đất, đá, cát, sỏi.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; cho thuê xe du lịch, xe cơ giới; thu gom chất thải đô 
thị và công nghiệp; vận chuyển chất thải đô thị và công nghiệp; cho thuê kho bãi; kinh 
doanh kho bãi.  

 
 

(210) 4-2011-13555 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Đỏ, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH Công Phú   (VN) 

Phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, 
tỉnh Bình Phước  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 37: Thi công xây dựng cầu đường; xây dựng dân dụng và công nghiệp; san lấp mặt bằng.  
 
 

(210) 4-2011-13556 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.2; 15.1.23 
(591) Nâu, xanh lá cây, trắng, đen. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân trạm 

xăng dầu Mỹ Hoa   (VN) 
Xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh 
Bình Phước  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: xăng, dầu, đầu nhờn, mỡ bôi trơn.  
 
 

(210) 4-2011-13557 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A20.1.3; 18.3.2 
(591) Trắng, đen, xanh dương. 
(731) Văn phòng công chứng Bình 

Long   (VN) 
206, quốc lộ 13, ấp II, xã Tân Khai, 
huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ công chứng.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
1132 

(210) 4-2011-13558 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.2 
(591) Da cam, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần chuyển phát 
nhanh Hà Nội   (VN) 
Số 232, phố Tôn Đức Thắng, phường 
Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Đánh giá bất động sản, quản lý tài sản bất động sản, môi giới bất động sản, cho 

thuê bất động sản.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa hoặc thư tín; vận chuyển hàng hóa; môi 
giới vận chuyển; đóng gói và lưu kho hàng hóa.  

 
 

(210) 4-2011-13561 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Hộ kinh doanh Đại Thuận Đạt  
(VN) 
114/68 Phú Thọ Hoà, phường Phú Thọ 
Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 09: ổ cắm điện; phích cắm điện; công tắc điện.  
 

Nhóm 11: Đui đèn. 
 
 

(210) 4-2011-13562 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.23; 26.15.1; 1.5.1; 26.1.5 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại Sài 

Gòn Viễn Đông   (VN) 
258/2 Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 12: Bộ phận và phụ tùng xe máy gồm: má phanh (bố thắng), bộ ly hợp dùng cho xe 

gắn máy (bố nồi), lốp xe (vỏ xe), săm xe (ruột xe), vành (niềng) bánh xe, nhông xích xe 
máy.  
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(210) 4-2011-13563 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1; 26.5.2; 24.15.2 
(591) Trắng, đen, đỏ. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phong Dủ   (VN) 
236 Hồng Bàng, phường 15, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy hàn, máy cắt, thiết bị hàn, phụ tùng ngành hàn, vật liệu hàn.  
 
 

(210) 4-2011-13564 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.1.22; A2.1.24; 2.7.11 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh lá cây, xanh 

dương, nâu, xám, tím. 
(731) Công ty dầu ăn Golden Hope - 

Nhà Bè   (VN) 
Đường Gò ¤ Môi, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn. 
 
 

(210) 4-2011-13565 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 
CO., INC.   (JP) 
408, Tashiro Daikan-machi, Tosu, Saga, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để tẩy trắng và đùng cho giặt tẩy; chế phẩm làm sạch, làm bóng, cọ 
rửa, mài sạch bóng; xà phòng tắm; sản phẩm của ngành công nghiệp nước hoa; tinh dầu 
(mỹ phẩm); mỹ phẩm; nước xức tóc (mỹ phẩm); kem đánh răng.  

 
 

(210) 4-2011-13566 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 
CO., INC.   (JP) 
408, Tashrio Daikan-machi, Tosu, Saga, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để tẩy trắng và dùng cho giặt tẩy; chế phẩm làm sạch, làm bóng, cọ 
rửa, mài sạch bóng; xà phòng tắm; sản phẩm của ngành công nghiệp nước hoa; tinh dầu 
(mỹ phẩm); mỹ phẩm; nước xức tóc (mỹ phẩm); kem đánh răng.  

 
 

(210) 4-2011-13567 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(300) 85/220,736 19.01.2011 US 

(531) 21.3.13; 21.3.25; 26.15.25 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, xanh lá, xanh 

dương, tím. 
(731) POWERBLOCK HOLDINGS, INC.  

(US) 
1071 32nd Avenue NW, Owatouna, 
Minnesota 55060, United States  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 28: Tạ dùng để tập thể dục. 

 
 

(210) 4-2011-13568 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH hỗ trợ phát 
triển kỹ thuật và chuyển 
giao công nghệ (SUTRACO) (VN)
122 Hào Nam, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu bệnh; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt động vật có hại; thuốc diệt 

nấm; thuốc trừ bệnh cho cây; thuốc diệt côn trùng.  
 
 

(210) 4-2011-13569 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.5.20; 26.1.5 
(591) Hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hoa tươi Ba 
Trăm Sáu Mươi Độ   (VN) 
283 Nơ Trang Long, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 31: Cây và hoa tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán hoa tươi các loại.  
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(210) 4-2011-13570 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng, dụng cụ và đồ dùng để làm sạch và bảo vệ răng (không dùng 
cho mục đích y tế), dụng cụ và đồ dùng để làm sạch và bảo vệ lưỡi (không dùng cho mục 
đích y tế và không phải là dụng cụ dùng để cạo lười thuộc nhóm 10), dụng cụ và đồ dùng để 
làm sạch và bảo vệ lợi (không dùng cho mục đích y tế); tăm, hộp đựng bàn chải đánh răng 
(không làm bằng kim loại quý) và hộp đựng tăm (không làm bằng kim loại quý); tơ sợi 
dùng cho răng [không dùng cho mục đích y tế], dụng cụ (vật dụng) dùng để vệ sinh.  

 

(210) 4-2011-13571 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Thu  (VN) 
ấp Nhà Luận, xã Tam Giang, huyện Năm 
Căn, tỉnh Cà Mau  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng: gạch, cát, đá, sắt, ximăng, gỗ.  
 
 

(210) 4-2011-13573 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.5.20; 5.5.16; 5.3.19 
(591) Xám, đỏ hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang Lan 
Việt  (VN) 
Số nhà 32, ngõ 528, đường Bạch Đằng, 
phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách, ví da.  
 

Nhóm 25: Quần, áo, giày, dép.  
 

Nhóm 35: Mua bán túi xách, ví da, quần, áo, giày, dép. 
 

 

(210) 4-2011-13574 (220) 05.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) A14.5.2 
(591) Vàng đồng, xanh đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SARAH LE  (VN) 
Số 24B, ngõ 36, Đào Tấn, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ spa sức khỏe.  
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(210) 4-2011-13575 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) CHUNG HUNG STEEL 
CORPORATION  (TW) 
No. 317, yu liao rd., Chiao tou dist., 
Kaohsiung city 825, Talwan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Thép tấm cán nóng; thép tấm cán nguội; thép tấm mạ kẽm; ống thép.  

 
 

(210) 4-2011-13576 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.23 
(731) FL COMPANY LIMITED   (HK) 

Flat 25, 2nd Floor, Phase I, Newport 
Centre, No.118 Ma Tau Kok Road, 
Tokwawan, Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Da thuộc và giả da; ví (da); ví (da) đựng tiền xu; hộp/ví (da) đựng danh thiếp; 

hộp/ví (da) để giữ chìa khóa; hộp/ví (da) đựng hộ chiếu; ví (da) gấp; hộp/ví (da) đựng thẻ 
tín dụng/séc; an-bum ảnh (da); sổ (da); túi (da) đựng quần áo; hộp/túi đựng cà-vạt; hộp 
(da) đựng đồ trang điểm; thẻ ghi tên ( da); hộp (da) đựng nữ trang; hộp/túi (da) để đựng 
đồ điện tử; thắt lưng (da); cặp tài liệu; cặp đựng hồ sơ (da); túi đeo vai; túi dùng thông 
thường; túi xách tay; túi du lịch; rương/hòm; va-li hành lý, tất cả đều được làm bằng da, 
giả da, bằng các chất liệu tự nhiên hoặc nhân tạo; ô/dù che nắng và gậy chống; roi da; dây 
đai và yên cương; tất cả thuộc nhóm 18.  

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân và đồ đội đầu (quần áo).  

 
 

(210) 4-2011-13577 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.23; 26.15.9; 26.15.11 
(731) Công ty TNHH Sáng Tạo Lập 

Phương    (VN) 
Phòng 105, D4, tập thể Giảng Võ, Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn kiến trúc; dịch vụ thiết lập bản vẽ xây dựng; dịch vụ thiết kế 

(trang trí) nội thất, dịch vụ nghiên cứu địa chất, dịch vụ thiết kế quy hoạch tổng thể, quy 
hoạch chi tiết các khu (công trình) xây dựng, dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào 
việc thiết kế.  
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(210) 4-2011-13579 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) SOLEX LNTERNATIONAL 
(THAILAND) COMPANY LIMITED  
(TH) 
315/1-3 Soi Wat Chan-nai, 
Charoenkrung Road, Bangkorlaem, 
Bangkok 10120, Thailand  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Phụ kiện bằng kim loại dùng để gắn hoặc lắp ráp cho đồ nội thất; phụ kiện 
bằng kim loại dùng cho tay cầm của đồ nội thất; phụ kiện bằng kim loại dùng cho bản lề 
của đồ nội thất; tay cầm của đồ nội thất [bằng kim loại]; trục bánh xe bằng kim loại dùng 
để cố định dưới chân của đồ đạc giúp làm giảm ma xát; bản lề của đồ đạc [bằng kim loại]; 
tấm kim loại dùng cho đồ đạc; bánh xe nhỏ bằng kim loại dùng cho đồ đạc; phụ kiện gá 
lắp bằng kim loại dùng cho thanh ray trượt; khóa bằng kim loại dùng cho đồ đạc; khóa 
bằng kim loại dùng cho cửa dạng tay cầm; thanh ray trượt của đồ đạc [bằng kim loại]; 
chốt bằng kim loại và đai ốc bằng kim loại; thanh chống bằng kim loại dùng cho giá đựng 
có nhiều ngăn; móc quần áo [bằng kim loại].  

 
 

(210) 4-2011-13580 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.15 
(591) Đỏ, xám. 
(731) Công ty TNHH Mai Thảo   (VN) 

ấp Tân Minh, xã Minh Thạnh, huyện 
Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 17: Cao su (thô hoặc bán thành phẩm); cao su tổng hợp.  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng nông sản, cao su, các sản phẩm chế biến từ cao su và nhựa; dịch 
vụ quảng cáo thương mại.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa.  
 
 

(210) 4-2011-13581 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
EUROTEK-PHARM   (VN) 
Lô 4b, khu phát triển đô thị 4A, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-13582 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
EUROTEK-PHARM    (VN) 
Lô 4b, khu phát triển đô thị 4A, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-13583 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
ST.ANDREWS Việt Nam   (VN) 
Nhà số 103, ngõ 75, đường Giải Phóng, 
phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-13584 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần FULINK Việt 
Nam   (VN) 
Số 96, ngõ 192, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-13585 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần FULINK Việt 
Nam    (VN) 
Số 96, ngõ 192, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-13586 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Mầm Xanh   (VN) 
75 đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón lá, phân bón hữu cơ vi sinh, phân bón tổng hợp, phân bón 
dùng cho đất, phân bón có chứa ni tơ.  

 
 

(210) 4-2011-13587 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần FULINK Việt 
Nam    (VN) 
Số 96, ngõ 192, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-13588 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Cửu Long   (VN) 
Số 150 đường 14/9, phường 5, thị xã 
Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-13589 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư và phát triển nông 
nghiệp Đức Hiếu   (VN) 
Thôn Trương Xá, xã Nghĩa Dân, huyện 
Kim Động, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, gà, lợn; thức ăn cho tôm, cá.  
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(210) 4-2011-13590 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A1.1.10; A26.11.12; 26.3.23 
(591) Đỏ, vàng, xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thuận Thành   (VN) 
Số 5C đường Giải Phóng, phường Trường 
Thi, thành phố Nam Định 

 

(511)   Nhóm 16: Đồ dùng văn phòng, trường học (trừ đồ gỗ) như: tủ đựng hồ sơ, tủ đồ dùng cho 
mục đích văn phòng; bảng viết.  

 

Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất gia đình, văn phòng, trường học như: giường, tủ, bàn, ghế, kệ, 
giá để đồ đạc.  

 

Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em: đồ chơi trong nhà và đồ chơi ngoài trời.  
 
 

(210) 4-2011-13591 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
gạo Mê Kông   (VN) 
39 Nguyễn Thái Học, thành phố Vị 
Thanh, tỉnh Hậu Giang  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 
 

(210) 4-2011-13592 (220) 05.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) A11.3.4; 5.7.1 
(591) Nâu nhạt, trắng, đỏ nâu, đỏ,đen, nâu, nâu 

đậm, vàng. 
(731) Công ty TNHH công nghệ thực 

phẩm Hương Việt   (VN) 
191 Bình Mỹ, ấp 7, xã Bình Mỹ, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 
 

(210) 4-2011-13595 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) GUILIN PHARMACEUTICAL CO., 
LTD.  (CN) 
No.17 Shanghai Road, Guilin, 541002, China. 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế (IC)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-13596 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Xanh dương, xanh dương đậm, vàng 
cam. 

(731) GUILIN PHARMACEUTICAL CO., 
LTD.   (CN) 
No.17 Shanghai Road, Guilin, 541002, 
China.  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế (IC)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-13597 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.9.1; A24.15.7 
(591) Xanh cốm, xám đậm. 
(731) GUILlN PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.   (CN) 
No.17 Shanghai Road, Guilin, 541002, 
China 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế (IC)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-13598 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, đỏ cam, đen, trắng, xanh dương. 
(731) GUILlN PHARMACEUTICALCO., 

LTD.   (CN) 
No. 17 Shanghai Road, Guilin, 541002, 
China. 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế (IC)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-13599 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.5.20; A3.9.24; 18.3.23; A5.3.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thủy sản An 
Sa  (VN) 
1922/5C Vườn Lài, phường An Phú 
Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm vi sinh xử lý môi trường nước nuôi trồng thủy sản. 
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(210) 4-2011-13600 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần thủy sản An 
Sa   (VN) 
1922/5C Vườn Lài, phường An Phú 
Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế (IC)
 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm vi sinh xử lý môi trường nước nuôi trồng thủy sản. 
 
 

(210) 4-2011-13601 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.4.3; 21.1.17 
(591) Xanh ngọc, xanh lá mạ, xanh dương, 

xanh tím than, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

C.M.T   (VN) 
391 Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế (IC)
 

(511)   Nhóm 29: Sữa thanh trùng; đồ uống trên cơ sở sữa (chứa thành phần sữa là chủ yếu); sữa 
bột, sữa chua, nước sữa (whey), sữa đậu nành (sản phẩm thay thế sữa).  

 
 

(210) 4-2011-13602 (220) 05.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 3.7.1; A1.1.10; A11.3.4; 26.11.3; 5.7.1 
(591) Nâu đậm, đỏ nâu, xanh dương, nâu vàng, 

vàng, vàng đậm, trắng. 
(731) Nguyễn Vinh Thao   (VN) 

29/7/B4 Quang Trung, phường 8, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê; chè (trà); đồ uống trên cơ sở trà; bột ngũ 
cốc; bánh ngọt mặn. 

 
 

(210) 4-2011-13603 (220) 05.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 2.3.22; 2.7.9 
(591) Đỏ, vàng đậm, vàng, vàng nhạt, da cam, 

da cam nhạt, xanh lá cây, nâu, nâu nhạt, 
xám, đen, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Lưu Bảo Thành (VN)
658H Phạm Văn Chí, phường 8, quận 6 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang). 
 
 

(210) 4-2011-13604 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.3.22; 2.1.22 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, xanh 

dương nhạt, đỏ, vàng đậm, vàng, vàng 
nhạt, hồng, da cam, xám, xanh lá cây, 
đen, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Lưu Bảo Thành  
(VN) 
658H Phạm Văn Chí, phường 8, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang).  

 
 

(210) 4-2011-13605 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và phát triển 
nông nghiệp ADI   (VN) 
Số 2, ngõ 192, phố Đại Từ, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho 

cây; thuốc diệt trừ nấm; thuốc diệt động vật có hại.  
 
 

(210) 4-2011-13607 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A16.1.11 
(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Mai Gia  (VN) 
17/16 khu phố Bình Phước B, phường 
Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 09: Các loại thẻ mang dữ liệu từ tính dùng trong lĩnh vực viễn thông.  
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(210) 4-2011-13608 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.5.1; 1.15.23; 1.17.25 
(591) Xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Mai Gia  (VN) 
17/16 khu phố Bình Phước B, phường Bình 
Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

 

(511)   Nhóm 09: Các loại thẻ mang dữ liệu từ tính dùng trong lĩnh vực viễn thông.  
 
 

(210) 4-2011-13609 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Âm Sắc 
Mộc   (VN) 
6E1 Ngô Thời Nhiệm, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; karaoke; vũ trường. 
 

Nhóm 43: Quán ăn; nhà hàng ăn uống; quán rượu (quán bar); quán bia; quán cà phê; 
khách sạn. 

 
 

(210) 4-2011-13610 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Âm Sắc 
Mộc    (VN) 
6E1 Ngô Thời Nhiệm, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; dịch vụ hát karaoke; vũ trường.  
 

Nhóm 43: Quán ăn; nhà hàng ăn uống; quán rượu (quán bar); quán bia; quán cà phê; 
khách sạn. 

 
 

(210) 4-2011-13611 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh lá, đen. 
(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 

Ngôi Sao   (VN) 
24 Chu Mạnh Trinh, phường 8, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa thiết bị dầu khí và thiết bị hàng hải. 
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(210) 4-2011-13612 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Đen, đỏ, vàng, trắng, xanh lá cây, xanh 

da trời. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Khanh  (VN) 
83/42/8 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán các loại điện thoại. 

 
 

(210) 4-2011-13613 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại xây 
dựng Thiên Đức  (VN) 
998 liên tỉnh lộ 25B, khu phố 1, phường 
Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2011-13614 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược 
Danapha   (VN) 
253 Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh 
Khê, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-13615 (220) 05.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược 
Danapha   (VN) 
253 Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh 
Khê, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-13616 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 9.9.1 
(591) Xám, trắng, hồng, nâu vàng, nâu đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BIBICA  (VN) 
443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo.  

 
 

(210) 4-2011-13617 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 
 

(210) 4-2011-13618 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A1.1.12; 1.15.9 
(731) HITACHI APPLIANCE KABUSHIKI 

KAISHA (D/B/A HITACHI 
APPLIANCES, INC.)  (JP) 
16-1, Kaigan 1-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy điều hoà không khí đặt trong phòng; máy điều hòa nhiệt độ 

 
 

(210) 4-2011-13619 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.5.25; 26.13.25; 1.15.24; A26.11.12 
(591) Trắng, vàng nghệ, xanh biển đậm, xanh 

biển nhạt, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Điệp Sơn  (VN)
Mũi Cồn ó, thôn Điệp Sơn, xã Vạn 
Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

 
(511)   Nhóm 31: Tu hài sống (một loài động vật thân mềm).  
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(210) 4-2011-13620 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-13621 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-13622 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(VN) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-13623 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-13624 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-13625 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) HAWTHORNE ENTERPRISES 
LIMITED   (KY) 
P. O. Box 2804, George Town, Grand 
Cayman, KY1-1112, Cayman Islands  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 18: Hòm bằng da hoặc bằng giả da; túi làm bằng da để đóng gói; túi dùng ở bãi 
biển; túi xách tay; túi đựng đồ lặt vặt đi đường; túi đeo thắt lưng; túi nhỏ bằng da để đóng 
hàng; va li; túi và hòm để di du lịch; túi lớn để đựng quần áo khi đi du lịch; va li nhỏ; cặp 
đựng tài liệu; cặp đựng hồ sơ; cặp dẹt đựng tài liệu; ví tiền; ví giữ chìa khóa bằng da hoặc 
giả da; hòm (hành lý); túi xách dành cho phụ nữ; cái ví; đồ trang trí gắn vào vòng đeo 
chìa khóa được làm bằng da hoặc giả da; «; « che nắng; ba toong; gậy chống; ví và bóp 
đựng thẻ tín dụng; túi đeo sau lưng; ba lô học sinh; ba lô; túi dết; túi xách học sinh; túi 
đeo vai học sinh; túi rộng không có nắp để đựng đồ; túi thể thao; túi mang các vật dụng cá 
nhân để chơi thể thao; túi đựng sách; túi vải buộc dây để đựng đồ cá nhân; túi đựng tiền; 
túi đeo vai; dây đeo vai bằng da; ví đựng chìa khoá bằng da; ví đựng quyển séc, tất cả 
thuộc nhóm này. 

 

Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ nón; quần áo bằng lông vũ; quần áo da; quần lót; áo 
vét; quần gin; quần; quần chẽn; quần soóc; cổ tay áo; áo sơ mi; áo sơ mi mặc thường 
ngày; quần áo ngoài mặc bình thường; áo thun ngắn tay; áo thun không tay; áo lót; quần 
áo lót; áo choàng; váy; áo gi lê; áo chẽn không tay; áo choàng ngoài; áo bằng vải bông; 
quần áo ấm rộng; áo may ô; áo nịt len; áo thể thao; bộ quần áo liền; quần áo thể dục; áo 
thầy tu; áo đầm; áo len cổ chui; áo len dài tay; áo len, áo ba lỗ; áo len đan; quần áo lót 
mặc bên trong; dải buộc đầu (quần áo); mũ lưỡi trai; mũ; khăn quàng cổ; cà vạt; bít tất 
ngắn; thắt lưng (quần áo); tất đi ấm chân hở bàn chân; xà cạp; bít tất dài; quần áo bó sát 
vào người; áo lót phụ nữ; giầy; giầy ống; dép lê, tất cả thuộc nhóm này.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ đồng hồ (đeo tay, bỏ túi, quả quít), đồng hồ, đồ đeo 
mắt, các sản phẩm làm bằng da và giả da, hòm, túi, túi dùng ở bãi biển, túi xách tay, túi 
đựng đồ lặt vặt đi đường, túi đeo thắt lưng, túi nhỏ, va li, túi và hòm để đi du lịch, túi lớn 
để đựng quần áo khi đi du lịch, va li nhỏ, cặp đựng tài liệu, cặp đựng hồ sơ, cặp dẹt đựng 
tài liệu, ví tiền, ví giữ chìa khóa, hành lý, túi xách dành cho phụ nữ, cái ví, đồ trang trí gắn 
vào vòng đeo chìa khóa, «, « che nắng, ba toong, gậy chống, ví và bóp đựng thẻ tín dụng, 
túi đeo sau lưng, ba lô học sinh, ba lô, túi dết, túi xách học sinh, túi đeo vai học sinh, túi 
rộng không có nắp để đựng đồ, túi thể thao, túi mang các vật dụng cá nhân để chơi thể 
thao, túi dựng sách, túi vải buộc dây để đựng đồ cá nhân, túi đựng tiền, túi đeo vai, dây 
đeo vai, ví đựng chìa khoá, ví đựng quyển séc, các bộ phận và phụ kiện cho các sản phẩm 
trên, phụ kiện thời trang, quần áo, giầy dép, mũ nón, áo vét, quần gin, quần, quần chẽn, 
quần soóc, cổ tay áo, áo sơ mi, áo sơ mi mặc thường ngày, quần áo ngoài mặc bình 
thường, áo thun ngắn tay, áo thun không tay, áo lót, quần áo lót, áo choàng, váy, áo gi lê, 
áo chẽn không tay, áo choàng ngoài, áo bằng vải bong, quần áo ẩm rộng, áo may ô, áo nịt 
len, áo thể thao, bộ quần áo liền, quần áo thể dục, áo thầy tu, áo đầm, áo len cổ chui, áo 
len dài tay, áo len, áo ba lỗ, áo len đan, quần áo lót mặc bên trong, dải buộc đầu, mũ lưỡi 
trai, mũ, khăn quàng cổ, cà vạt, bít tất ngắn, thắt lưng, tất đi ấm châm hở bàn chân, xà 
cạp, bít tất dài, quần áo bó sát vào người, áo lót phụ nữ, giầy, giầy ống, dép lê; dịch vụ 
bán lẻ các sản phẩm trên qua mạng Internet, mạng máy tính trong nước và mạng máy tính 
toàn cầu; biên soạn danh sách nhận thông tin, ấn phẩm thường xuyên; dịch vụ đặt hàng 
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qua thư, điện thoại và qua tất cả các phương tiện liên lạc và viễn thông khác; quảng cáo 
qua thư trực tiếp, dịch vụ tư vấn kinh doanh và quản lý kinh doanh cho các doanh nghiệp 
khác; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ trưng bày hàng hoá; dịch vụ quảng cáo khuếch trương 
sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ tiếp thị và quảng cáo để bán hàng; dịch vụ phân tích và 
nghiên cứu thị trường; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ thu mua hàng hoá thay mặt 
cho một doanh nghiệp kinh doanh; trang trí các quầy kính cửa hàng, tất cả thuộc nhóm này.  

 

(210) 4-2011-13626 (220) 06.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 2.1.25; A2.1.23; A2.5.23 
(731) HAWTHORNE ENTERPRISES 

LIMITED    (KY) 
P. O. Box 2804, George Town, Grand 
Cayman, KY1-1112, Cayman Islands  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 18: Hòm bằng da hoặc bằng giả da; túi làm bằng da để đóng gói; túi dùng ở bãi 
biển; túi xách tay; túi đựng đồ lặt vặt đi đường; túi đeo thắt lưng; túi nhỏ bằng da để đóng 
hàng; va li; túi và hòm để di du lịch; túi lớn để đựng quần áo khi đi du lịch; va li nhỏ; cặp 
đựng tài liệu; cặp đựng hồ sơ; cặp dẹt đựng tài liệu; ví tiền; ví giữ chìa khóa bằng da hoặc 
giả da; hòm (hành lý); túi xách dành cho phụ nữ; cái ví; đồ trang trí gắn vào vòng đeo 
chìa khóa được làm bằng da hoặc giả da; «; « che nắng; ba toong; gậy chống; ví và bóp 
đựng thẻ tín dụng; túi đeo sau lưng; ba lô học sinh; ba lô; túi dết; túi xách học sinh; túi 
đeo vai học sinh; túi rộng không có nắp để đựng đồ; túi thể thao; túi mang các vật dụng cá 
nhân để chơi thể thao; túi đựng sách; túi vải buộc dây để đựng đồ cá nhân; túi đựng tiền; 
túi đeo vai; dây đeo vai bằng da; ví đựng chìa khoá bằng da; ví đựng quyển séc, tất cả 
thuộc nhóm này.  

 

Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ nón; quần áo bằng lông vũ; quần áo da; quần lót; áo 
vét; quần gin; quần; quần chẽn; quần soóc; cổ tay áo; áo sơ mi; áo sơ mi mặc thường 
ngày; quần áo ngoài mặc bình thường; áo thun ngắn tay; áo thun không tay; áo lót; quần 
áo lót; áo choàng; váy; áo gi lê; áo chẽn không tay; áo choàng ngoài; áo bằng vải bông; 
quần áo ấm rộng; áo may ô; áo nịt len; áo thể thao; bộ quần áo liền; quần áo thể dục; áo 
thầy tu; áo đầm; áo len cổ chui; áo len dài tay; áo len, áo ba lỗ; áo len đan; quần áo lót 
mặc bên trong; dải buộc đầu (quần áo); mũ lưỡi trai; mũ; khăn quàng cổ; cà vạt; bít tất 
ngắn; thắt lưng (quần áo); tất đi ấm chân hở bàn chân; xà cạp; bít tất dài; quần áo bó sát 
vào người; áo lót phụ nữ; giầy; giầy ống; dép lê, tất cả thuộc nhóm này.   

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ đồng hồ (đeo tay, bỏ túi, quả quít), đồng hồ, đồ đeo 
mắt, các sản phẩm làm bằng da và giả da, hòm, túi, túi dùng ở bãi biển, túi xách tay, túi 
đựng đồ lặt vặt đi đường, túi đeo thắt lưng, túi nhỏ, va li, túi và hòm để đi du lịch, túi lớn 
để đựng quần áo khi đi du lịch, va li nhỏ, cặp đựng tài liệu, cặp đựng hồ sơ, cặp dẹt đựng 
tài liệu, ví tiền, ví giữ chìa khóa, hành lý, túi xách dành cho phụ nữ, cái ví, đồ trang trí gắn 
vào vòng đeo chìa khóa, «, « che nắng, ba toong, gậy chống, ví và bóp đựng thẻ tín dụng, 
túi đeo sau lưng, ba lô học sinh, ba lô, túi dết, túi xách học sinh, túi đeo vai học sinh, túi 
rộng không có nắp để đựng đồ, túi thể thao, túi mang các vật dụng cá nhân để chơi thể 
thao, túi dựng sách, túi vải buộc dây để đựng đồ cá nhân, túi đựng tiền, túi đeo vai, dây 
đeo vai, ví đựng chìa khoá, ví đựng quyển séc, các bộ phận và phụ kiện cho các sản phẩm 
trên, phụ kiện thời trang, quần áo, giầy dép, mũ nón, áo vét, quần gin, quần, quần chẽn, 
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quần soóc, cổ tay áo, áo sơ mi, áo sơ mi mặc thường ngày, quần áo ngoài mặc bình 
thường, áo thun ngắn tay, áo thun không tay, áo lót, quần áo lót, áo choàng, váy, áo gi lê, 
áo chẽn không tay, áo choàng ngoài, áo bằng vải bong, quần áo ẩm rộng, áo may ô, áo nịt 
len, áo thể thao, bộ quần áo liền, quần áo thể dục, áo thầy tu, áo đầm, áo len cổ chui, áo 
len dài tay, áo len, áo ba lỗ, áo len đan, quần áo lót mặc bên trong, dải buộc đầu, mũ lưỡi 
trai, mũ, khăn quàng cổ, cà vạt, bít tất ngắn, thắt lưng, tất đi ấm châm hở bàn chân, xà 
cạp, bít tất dài, quần áo bó sát vào người, áo lót phụ nữ, giầy, giầy ống, dép lê; dịch vụ 
bán lẻ các sản phẩm trên qua mạng Internet, mạng máy tính trong nước và mạng máy tính 
toàn cầu; biên soạn danh sách nhận thông tin, ấn phẩm thường xuyên; dịch vụ đặt hàng 
qua thư, điện thoại và qua tất cả các phương tiện liên lạc và viễn thông khác; quảng cáo 
qua thư trực tiếp, dịch vụ tư vấn kinh doanh và quản lý kinh doanh cho các doanh nghiệp 
khác; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ trưng bày hàng hoá; dịch vụ quảng cáo khuếch trương 
sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ tiếp thị và quảng cáo để bán hàng; dịch vụ phân tích và 
nghiên cứu thị trường; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ thu mua hàng hoá thay mặt 
cho một doanh nghiệp kinh doanh; trang trí các quầy kính cửa hàng, tất cả thuộc nhóm này.  

 
 

(210) 4-2011-13627 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.5.1; 2.1.1; 4.5.3 
(731) HAWTHORNE ENTERPRISES 

LIMITED    (KY) 
P. O. Box 2804, George Town, Grand 
Cayman, KY1-1112, Cayman Islands  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 18: Hòm bằng da hoặc bằng giả da; túi làm bằng da để đóng gói; túi dùng ở bãi 
biển; túi xách tay; túi đựng đồ lặt vặt đi đường; túi đeo thắt lưng; túi nhỏ bằng da để đóng 
hàng; va li; túi và hòm để di du lịch; túi lớn để đựng quần áo khi đi du lịch; va li nhỏ; cặp 
đựng tài liệu; cặp đựng hồ sơ; cặp dẹt đựng tài liệu; ví tiền; ví giữ chìa khóa bằng da hoặc 
giả da; hòm (hành lý); túi xách dành cho phụ nữ; cái ví; đồ trang trí gắn vào vòng đeo 
chìa khóa được làm bằng da hoặc giả da; «; « che nắng; ba toong; gậy chống; ví và bóp 
đựng thẻ tín dụng; túi đeo sau lưng; ba lô học sinh; ba lô; túi dết; túi xách học sinh; túi 
đeo vai học sinh; túi rộng không có nắp để đựng đồ; túi thể thao; túi mang các vật dụng cá 
nhân để chơi thể thao; túi đựng sách; túi vải buộc dây để đựng đồ cá nhân; túi đựng tiền; 
túi đeo vai; dây đeo vai bằng da; ví đựng chìa khoá bằng da; ví đựng quyển séc, tất cả 
thuộc nhóm này.  

 

Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ nón; quần áo bằng lông vũ; quần áo da; quần lót; áo 
vét; quần gin; quần; quần chẽn; quần soóc; cổ tay áo; áo sơ mi; áo sơ mi mặc thường 
ngày; quần áo ngoài mặc bình thường; áo thun ngắn tay; áo thun không tay; áo lót; quần 
áo lót; áo choàng; váy; áo gi lê; áo chẽn không tay; áo choàng ngoài; áo bằng vải bông; 
quần áo ấm rộng; áo may ô; áo nịt len; áo thể thao; bộ quần áo liền; quần áo thể dục; áo 
thầy tu; áo đầm; áo len cổ chui; áo len dài tay; áo len, áo ba lỗ; áo len đan; quần áo lót 
mặc bên trong; dải buộc đầu (quần áo); mũ lưỡi trai; mũ; khăn quàng cổ; cà vạt; bít tất 
ngắn; thắt lưng (quần áo); tất đi ấm chân hở bàn chân; xà cạp; bít tất dài; quần áo bó sát 
vào người; áo lót phụ nữ; giầy; giầy ống; dép lê, tất cả thuộc nhóm này.   

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ đồng hồ (đeo tay, bỏ túi, quả quít), đồng hồ, đồ đeo 
mắt, các sản phẩm làm bằng da và giả da, hòm, túi, túi dùng ở bãi biển, túi xách tay, túi 
đựng đồ lặt vặt đi đường, túi đeo thắt lưng, túi nhỏ, va li, túi và hòm để đi du lịch, túi lớn 
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để đựng quần áo khi đi du lịch, va li nhỏ, cặp đựng tài liệu, cặp đựng hồ sơ, cặp dẹt đựng 
tài liệu, ví tiền, ví giữ chìa khóa, hành lý, túi xách dành cho phụ nữ, cái ví, đồ trang trí gắn 
vào vòng đeo chìa khóa, «, « che nắng, ba toong, gậy chống, ví và bóp đựng thẻ tín dụng, 
túi đeo sau lưng, ba lô học sinh, ba lô, túi dết, túi xách học sinh, túi đeo vai học sinh, túi 
rộng không có nắp để đựng đồ, túi thể thao, túi mang các vật dụng cá nhân để chơi thể 
thao, túi dựng sách, túi vải buộc dây để đựng đồ cá nhân, túi đựng tiền, túi đeo vai, dây 
đeo vai, ví đựng chìa khoá, ví đựng quyển séc, các bộ phận và phụ kiện cho các sản phẩm 
trên, phụ kiện thời trang, quần áo, giầy dép, mũ nón, áo vét, quần gin, quần, quần chẽn, 
quần soóc, cổ tay áo, áo sơ mi, áo sơ mi mặc thường ngày, quần áo ngoài mặc bình 
thường, áo thun ngắn tay, áo thun không tay, áo lót, quần áo lót, áo choàng, váy, áo gi lê, 
áo chẽn không tay, áo choàng ngoài, áo bằng vải bong, quần áo ẩm rộng, áo may ô, áo nịt 
len, áo thể thao, bộ quần áo liền, quần áo thể dục, áo thầy tu, áo đầm, áo len cổ chui, áo 
len dài tay, áo len, áo ba lỗ, áo len đan, quần áo lót mặc bên trong, dải buộc đầu, mũ lưỡi 
trai, mũ, khăn quàng cổ, cà vạt, bít tất ngắn, thắt lưng, tất đi ấm châm hở bàn chân, xà 
cạp, bít tất dài, quần áo bó sát vào người, áo lót phụ nữ, giầy, giầy ống, dép lê; dịch vụ 
bán lẻ các sản phẩm trên qua mạng Internet, mạng máy tính trong nước và mạng máy tính 
toàn cầu; biên soạn danh sách nhận thông tin, ấn phẩm thường xuyên; dịch vụ đặt hàng 
qua thư, điện thoại và qua tất cả các phương tiện liên lạc và viễn thông khác; quảng cáo 
qua thư trực tiếp, dịch vụ tư vấn kinh doanh và quản lý kinh doanh cho các doanh nghiệp 
khác; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ trưng bày hàng hoá; dịch vụ quảng cáo khuếch trương 
sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ tiếp thị và quảng cáo để bán hàng; dịch vụ phân tích và 
nghiên cứu thị trường; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ thu mua hàng hoá thay mặt 
cho một doanh nghiệp kinh doanh; trang trí các quầy kính cửa hàng, tất cả thuộc nhóm này.  

 
 

(210) 4-2011-13628 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2011-13629 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 14.7.6 
(731) ROBERT BOSCH GMBH   (DE) 

Robert-Bosch-Platz 1, D-70839 
Gerlingen, Germany 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa linh kiện và phụ kiện cho xe có động cơ, hệ 
thống rađiô trên ô tô, điện thoại trên ô tô, ăng ten ô tô, thiết bị điều hướng, máy thu và 
phát vô tuyến xách tay, máy công cụ cầm tay, thiết bị và dụng cụ dùng trong các nhà 
xưởng, máy phát điện, thiết bị và thiết bị lắp đặt rađiô và vô tuyến truyền hình.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo, dạy và hướng dẫn bên thứ ba về điện tử và kỹ thuật điện.  
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(210) 4-2011-13630 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Bùi Viết Sơn   (VN) 
Số 5 ngõ Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH FAVI (FAVI CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm như mỹ phẩm, hàng dệt may, hàng thủ công mỹ nghệ, 
quần áo, mũ, giày dép kính, sách, tạp chí, thiếp cưới, váy cưới, vàng bạc đá quý.  

 

Nhóm 40: Gia công phim, tráng phim rửa ảnh, in ảnh chụp.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ hát karaoke, chụp ảnh, chụp ảnh nghệ thuật, nhiếp ảnh, sản xuất phim.  
 

Nhóm 42: Thiết kế trang phục áo cưới.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán café.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ trang điểm cô dâu, thẩm mỹ viện.  
 

Nhóm 45: Cho thuê áo cưới, tổ chức đám cưới,dịch vụ tổ chức hôn lễ, tư vấn hôn lễ.  
 
 

(210) 4-2011-13631 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1; 26.2.7; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trí Đức  (VN) 
Đức Hiệp, Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc 
Ninh  

 

(511)   Nhóm 35: Hoạt động kinh doanh mua bán, các mặt hàng kinh doanh bao gồm: quần áo; 
giày dép, mũ nón, dao kéo; đồ thủy tinh sành xứ, đồ lau dọn, thịt ,cá, gia cầm, trứng, sữa, 
dầu thực vật, cà phê, chè, đường, bia, nước uống có ga, đồ uống không có cồn, đồ uống 
hoa quả và nước ép hoa quả, gạo, bột ngũ cốc, bánh mì, mứt, kẹo, kem lạnh, muối gia vị, 
tương cà dấm, đồ chơi, văn phòng phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-13632 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.4; 26.4.7 
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

đô thị Vĩnh Thái   (VN) 
Tầng 5, 26-28 Trần Phú, thành phố Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản, kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản, tư vấn 
bất động sản, định giá bất động sản.  
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(210) 4-2011-13636 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(591) Nâu. 
(731) LUK FOOK HOLDINGS COMPANY 

LIMITED   (HK) 
Luk Fook Jewellery Centre, No. 239 
Temple Street, Jordan, Kowloon, Hong 
Kong  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 14: Vòng đeo tay (đồ trang sức); trâm gài đầu (đồ trang sức); dây chuyền (đồ trang 

sức); đồ trang sức nhỏ; thiết bị bấm giờ; đồng hồ chạy bằng điện; đồng tiền xu; đồ trang 
sức bằng kim cương giả; khuy măng sét; kim cương; hoa tai; vàng miếng; vàng sợi (đồ 
trang sức); vàng chưa gia công hoặc gò thành hình; đồng hồ và dụng cụ đo thời gian; đồ 
vật làm bằng vàng giả; ngà voi (đồ trang sức); đồ trang sức; hộp đựng đồ trang sức (tráp); 
hộp đựng trang sức làm bằng kim loại quý; đồ trang sức làm bằng hổ phách vàng; vòng 
treo chìa khóa (đồ trang sức nhỏ hoặc đồ trang trí gắn vào vòng đeo chìa khóa); trái tim 
(bằng vàng hoặc bạc có lồng ảnh đeo ở cổ; đồ trang sức); chuỗi hạt (đồ trang sức); ghim 
cài trang trí; đồ trang trí cho mũ làm bằng kim loại quý; đồ trang trí (đồ trang sức); 
palađi; ngọc trai (đồ trang sức); ghim cài (đồ trang sức); bạch kim (kim loại); kim loại 
quý và hợp kim của chúng và các loại hàng hóa bằng kim loại quý hoặc được mạ bằng 
kim loại quý, không nằm trong các nhóm khác; đá quý; nhẫn (đồ trang sức); đá bán quý; 
đồ trang sức làm bằng bạc; bạc tấm; bạc sợi; bạc chưa gia công hoặc gò thành hình; tượng 
làm bằng kim loại quý; tượng nhỏ làm bằng kim loại quý; đồng hồ bấm giờ; cái kẹp cà 
vạt; cái ghim cà vạt; hộp đồng hồ; dây đồng hồ; đồng hồ; đồ nghệ thuật làm bằng kim loại 
quý; đồng hồ đeo tay.  

 
Nhóm 16: Túi đựng (phong bì, bao nhỏ) bằng giấy hoặc nhựa để gói; sách nhỏ; lịch; 
thiếp; catalô; phong bì (đồ dùng văn phòng); bìa kẹp hồ sơ (đồ dùng văn phòng); ảnh in 
đồ họa; thiếp chúc mừng; sổ tay (sách hướng dẫn); bìa rời; cái kẹp tiền; sổ ghi chép; tập 
giấy viết (đồ dùng văn phòng); sách mỏng; bút (đồ dùng văn phòng); ảnh; tranh; áp phích 
quảng cáo; sản phẩm của ngành in, ấn phẩm; đồ dùng văn phòng; lịch bóc hàng ngày; 
giấy gói; dụng cụ để viết; vật dụng để viết.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ bán đấu giá; dịch vụ tư vấn kinh doanh chuyên 
nghiệp; dịch vụ quảng cáo bằng thư trực tiếp; dịch vụ phổ biến nội dung quảng cáo; dịch 
vụ phân phối hàng mẫu; dịch vụ quản lý (dịch vụ tư vấn kinh doanh); dịch vụ nghiên cứu 
thị trường; dịch vụ điều tra thị trường; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới máy vi 
tính; dịch vụ tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ tổ chức 
hội chợ thương mại với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ quảng cáo ngoài 
trời; dịch vụ quan hệ công chúng; dịch vụ rao hàng; dịch vụ quảng cáo trên đài phát 
thanh; dịch vụ cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ bán lẻ kim loại quý và hợp kim 
của chúng và hàng hóa làm từ kim loại quý, đồ trang sức, đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo 
thời gian, vàng miếng, bút, vòng đeo tay, trâm gài đầu, dây chuyền, đồng hồ chính xác, 
kim cương, hoa tai, móc treo chìa khóa, huy chương, chuỗi hạt, ghim cài, ghim cài ca vát, 
nhẫn, đồng hồ và đồng hồ treo tường; dịch vụ xúc tiến bán hàng cho người khác; dịch vụ 
thông báo (quảng cáo hàng hóa) trên truyền hình; dịch vụ quảng cáo trên truyền hình.  
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Nhóm 36: Dịch vụ định giá đồ trang sức; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ môi giới; dịch vụ tín 
dụng; dịch vụ định giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản); dịch vụ bảo lãnh; 
dịch vụ cung cấp thông tin bảo hiểm; dịch vụ phát hành séc du lịch; dịch vụ cho vay (cấp 
vốn); dịch vụ ngân hàng thương mại và phát hành và mua lại séc du lịch; dịch vụ quỹ 
tương hỗ; dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ gửi giữ an toàn vào tủ sắt; dịch vụ tiết kiệm 
ngân hàng; dịch vụ đánh giá tài chính. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ xác nhận tác phẩm nghệ thuật; dịch vụ kiểm định (đo lường); dịch vụ 
chứng nhận chất lượng; dịch vụ phân tích hóa học; dịch vụ thiết kế hệ thống máy tính; 
dịch vụ thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ thiết kế bao gói; dịch vụ thí nghiệm đá quý; dịch 
vụ nghiên cứu cơ khí; dịch vụ kiểm soát chất lượng; dịch vụ cho thuê máy chủ web; dịch 
vụ nghiên cứu dự án kỹ thuật; dịch vụ nghiên cứu kỹ thuật; dịch vụ thử nghiệm vật liệu.  

 
 

(210) 4-2011-13637 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.5.1 
(591) Nâu. 
(731) LUK FOOK HOLDINGS COMPANY 

LIMITED    (HK) 
Luk Fook Jewellery Centre, No. 239 
Temple Street, Jordan, Kowloon, Hong 
Kong  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 14: Vòng đeo tay (đồ trang sức); trâm gài đầu (đồ trang sức); dây chuyền (đồ trang 

sức); đồ trang sức nhỏ; thiết bị bấm giờ; đồng hồ chạy bằng điện; đồng tiền xu; đồ trang 
sức bằng kim cương giả; khuy măng sét; kim cương; hoa tai; vàng miếng; vàng sợi (đồ 
trang sức); vàng chưa gia công hoặc gò thành hình; đồng hồ và dụng cụ đo thời gian; đồ 
vật làm bằng vàng giả; ngà voi (đồ trang sức); đồ trang sức; hộp đựng đồ trang sức (tráp); 
hộp đựng trang sức làm bằng kim loại quý; đồ trang sức làm bằng hổ phách vàng; vòng 
treo chìa khóa (đồ trang sức nhỏ hoặc đồ trang trí gắn vào vòng đeo chìa khóa); trái tim 
(bằng vàng hoặc bạc có lồng ảnh đeo ở cổ; đồ trang sức); chuỗi hạt (đồ trang sức); ghim 
cài trang trí; đồ trang trí cho mũ làm bằng kim loại quý; đồ trang trí (đồ trang sức); 
palađi; ngọc trai (đồ trang sức); ghim cài (đồ trang sức); bạch kim (kim loại); kim loại 
quý và hợp kim của chúng và các loại hàng hóa bằng kim loại quý hoặc được mạ bằng 
kim loại quý, không nằm trong các nhóm khác; đá quý; nhẫn (đồ trang sức); đá bán quý; 
đồ trang sức làm bằng bạc; bạc tấm; bạc sợi; bạc chưa gia công hoặc gò thành hình; tượng 
làm bằng kim loại quý; tượng nhỏ làm bằng kim loại quý; đồng hồ bấm giờ; cái kẹp cà 
vạt; cái ghim cà vạt; hộp đồng hồ; dây đồng hồ; đồng hồ; đồ nghệ thuật làm bằng kim loại 
quý; đồng hồ đeo tay.   

 
Nhóm 16: Túi đựng (phong bì, bao nhỏ) bằng giấy hoặc nhựa để gói; sách nhỏ; lịch; 
thiếp; catalô; phong bì (đồ dùng văn phòng); bìa kẹp hồ sơ (đồ dùng văn phòng); ảnh in 
đồ họa; thiếp chức mừng; sổ tay (sách hướng dẫn); bìa rời; cái kẹp tiền; sổ ghi chép; tập 
giấy viết (đồ dùng văn phòng); sách mỏng; bút (đồ dùng văn phòng); ảnh; tranh; áp phích 
quảng cáo; sản phẩm của ngành in, ấn phẩm; đồ dùng văn phòng; lịch bóc hàng ngày; 
giấy gói; dụng cụ để viết; vật dụng để viết.   
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Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ bán đấu giá; dịch vụ tư vấn kinh doanh chuyên 
nghiệp; dịch vụ quảng cáo bằng thư trực tiếp; dịch vụ phổ biến nội dung quảng cáo; dịch 
vụ phân phối hàng mẫu; dịch vụ quản lý (dịch vụ tư vấn kinh doanh); dịch vụ nghiên cứu 
thị trường; dịch vụ điều tra thị trường; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới máy vi 
tính; dịch vụ tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ tổ chức 
hội chợ thương mại với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ quảng cáo ngoài 
trời; dịch vụ quan hệ công chúng; dịch vụ rao hàng; dịch vụ quảng cáo trên đài phát 
thanh; dịch vụ cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ bán lẻ kim loại quý và hợp kim 
của chúng và hàng hóa làm từ kim loại quý, đồ trang sức, đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo 
thời gian, vàng miếng, bút, vòng đeo tay, trâm gài đầu, dây chuyền, đồng hồ chính xác, 
kim cương, hoa tai, móc treo chìa khóa, huy chương, chuỗi hạt, ghim cài, ghim cài ca vát, 
nhẫn, đồng hồ và đồng hồ treo tường; dịch vụ xúc tiến bán hàng cho người khác; dịch vụ 
thông báo (quảng cáo hàng hóa) trên truyền hình; dịch vụ quảng cáo trên truyền hình.   

 
Nhóm 36: Dịch vụ định giá đồ trang sức; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ môi giới; dịch vụ tín 
dụng; dịch vụ định giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản); dịch vụ bảo lãnh; 
dịch vụ cung cấp thông tin bảo hiểm; dịch vụ phát hành séc du lịch; dịch vụ cho vay (cấp 
vốn); dịch vụ ngân hàng thương mại và phát hành và mua lại séc du lịch; dịch vụ quỹ 
tương hỗ; dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ gửi giữ an toàn vào tủ sắt; dịch vụ tiết kiệm 
ngân hàng; dịch vụ đánh giá tài chính.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ xác nhận tác phẩm nghệ thuật; dịch vụ kiểm định (đo lường); dịch vụ 
chứng nhận chất lượng; dịch vụ phân tích hóa học; dịch vụ thiết kế hệ thống máy tính; 
dịch vụ thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ thiết kế bao gói; dịch vụ thí nghiệm đá quý; dịch 
vụ nghiên cứu cơ khí; dịch vụ kiểm soát chất lượng; dịch vụ cho thuê máy chủ web; dịch 
vụ nghiên cứu dự án kỹ thuật; dịch vụ nghiên cứu kỹ thuật; dịch vụ thử nghiệm vật liệu.  

 
 

(210) 4-2011-13638 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.5.1 
(731) LUK FOOK HOLDINGS COMPANY 

LIMITED    (HK) 
Luk Fook Jewellery Centre, No. 239 
Temple Street, Jordan, Kowloon, Hong 
Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 14: Vòng đeo tay (đồ trang sức); trâm gài đầu (đồ trang sức); dây chuyền (đồ trang 

sức); đồ trang sức nhỏ; thiết bị bấm giờ; đồng hồ chạy bằng điện; đồng tiền xu; đồ trang 
sức bằng kim cương giả; khuy măng sét; kim cương; hoa tai; vàng miếng; vàng sợi (đồ 
trang sức); vàng chưa gia công hoặc gò thành hình; đồng hồ và dụng cụ đo thời gian; đồ 
vật làm bằng vàng giả; ngà voi (đồ trang sức); đồ trang sức; hộp đựng đồ trang sức (tráp); 
hộp đựng trang sức làm bằng kim loại quý; đồ trang sức làm bằng hổ phách vàng; vòng 
treo chìa khóa (đồ trang sức nhỏ hoặc đồ trang trí gắn vào vòng đeo chìa khóa); trái tim 
(bằng vàng hoặc bạc có lồng ảnh đeo ở cổ; đồ trang sức); chuỗi hạt (đồ trang sức); ghim 
cài trang trí; đồ trang trí cho mũ làm bằng kim loại quý; đồ trang trí (đồ trang sức); 
palađi; ngọc trai (đồ trang sức); ghim cài (đồ trang sức); bạch kim (kim loại); kim loại 
quý và hợp kim của chúng và các loại hàng hóa bằng kim loại quý hoặc được mạ bằng 
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kim loại quý, không nằm trong các nhóm khác; đá quý; nhẫn (đồ trang sức); đá bán quý; 
đồ trang sức làm bằng bạc; bạc tấm; bạc sợi; bạc chưa gia công hoặc gò thành hình; tượng 
làm bằng kim loại quý; tượng nhỏ làm bằng kim loại quý; đồng hồ bấm giờ; cái kẹp cà 
vạt; cái ghim cà vạt; hộp đồng hồ; dây đồng hồ; đồng hồ; đồ nghệ thuật làm bằng kim loại 
quý; đồng hồ đeo tay.   

 
Nhóm 16: Túi đựng (phong bì, bao nhỏ) bằng giấy hoặc nhựa để gói; sách nhỏ; lịch; 
thiếp; catalô; phong bì (đồ dùng văn phòng); bìa kẹp hồ sơ (đồ dùng văn phòng); ảnh in 
đồ họa; thiếp chức mừng; sổ tay (sách hướng dẫn); bìa rời; cái kẹp tiền; sổ ghi chép; tập 
giấy viết (đồ dùng văn phòng); sách mỏng; bút (đồ dùng văn phòng); ảnh; tranh; áp phích 
quảng cáo; sản phẩm của ngành in, ấn phẩm; đồ dùng văn phòng; lịch bóc hàng ngày; 
giấy gói; dụng cụ để viết; vật dụng để viết.   

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ bán đấu giá; dịch vụ tư vấn kinh doanh chuyên 
nghiệp; dịch vụ quảng cáo bằng thư trực tiếp; dịch vụ phổ biến nội dung quảng cáo; dịch 
vụ phân phối hàng mẫu; dịch vụ quản lý (dịch vụ tư vấn kinh doanh); dịch vụ nghiên cứu 
thị trường; dịch vụ điều tra thị trường; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới máy vi 
tính; dịch vụ tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ tổ chức 
hội chợ thương mại với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ quảng cáo ngoài 
trời; dịch vụ quan hệ công chúng; dịch vụ rao hàng; dịch vụ quảng cáo trên đài phát 
thanh; dịch vụ cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ bán lẻ kim loại quý và hợp kim 
của chúng và hàng hóa làm từ kim loại quý, đồ trang sức, đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo 
thời gian, vàng miếng, bút, vòng đeo tay, trâm gài đầu, dây chuyền, đồng hồ chính xác, 
kim cương, hoa tai, móc treo chìa khóa, huy chương, chuỗi hạt, ghim cài, ghim cài ca vát, 
nhẫn, đồng hồ và đồng hồ treo tường; dịch vụ xúc tiến bán hàng cho người khác; dịch vụ 
thông báo (quảng cáo hàng hóa) trên truyền hình; dịch vụ quảng cáo trên truyền hình.   

 
Nhóm 36: Dịch vụ định giá đồ trang sức; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ môi giới; dịch vụ tín 
dụng; dịch vụ định giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản); dịch vụ bảo lãnh; 
dịch vụ cung cấp thông tin bảo hiểm; dịch vụ phát hành séc du lịch; dịch vụ cho vay (cấp 
vốn); dịch vụ ngân hàng thương mại và phát hành và mua lại séc du lịch; dịch vụ quỹ 
tương hỗ; dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ gửi giữ an toàn vào tủ sắt; dịch vụ tiết kiệm 
ngân hàng; dịch vụ đánh giá tài chính.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ xác nhận tác phẩm nghệ thuật; dịch vụ kiểm định (đo lường); dịch vụ 
chứng nhận chất lượng; dịch vụ phân tích hóa học; dịch vụ thiết kế hệ thống máy tính; 
dịch vụ thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ thiết kế bao gói; dịch vụ thí nghiệm đá quý; dịch 
vụ nghiên cứu cơ khí; dịch vụ kiểm soát chất lượng; dịch vụ cho thuê máy chủ web; dịch 
vụ nghiên cứu dự án kỹ thuật; dịch vụ nghiên cứu kỹ thuật; dịch vụ thử nghiệm vật liệu.  

 
 

(210) 4-2011-13639 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.5.1 
(731) LUK FOOK HOLDINGS COMPANY 

LIMITED    (HK) 
Luk Fook Jewellery Centre, No. 239 
Temple Street, Jordan, Kowloon, Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 14: Vòng đeo tay (đồ trang sức); trâm gài đầu (đồ trang sức); dây chuyền (đồ trang 
sức); đồ trang sức nhỏ; thiết bị bấm giờ; đồng hồ chạy bằng điện; đồng tiền xu; đồ trang 
sức bằng kim cương giả; khuy măng sét; kim cương; hoa tai; vàng miếng; vàng sợi (đồ 
trang sức); vàng chưa gia công hoặc gò thành hình; đồng hồ và dụng cụ đo thời gian; đồ 
vật làm bằng vàng giả; ngà voi (đồ trang sức); đồ trang sức; hộp đựng đồ trang sức (tráp); 
hộp đựng trang sức làm bằng kim loại quý; đồ trang sức làm bằng hổ phách vàng; vòng 
treo chìa khóa (đồ trang sức nhỏ hoặc đồ trang trí gắn vào vòng đeo chìa khóa); trái tim 
(bằng vàng hoặc bạc có lồng ảnh đeo ở cổ; đồ trang sức); chuỗi hạt (đồ trang sức); ghim 
cài trang trí; đồ trang trí cho mũ làm bằng kim loại quý; đồ trang trí (đồ trang sức); 
palađi; ngọc trai (đồ trang sức); ghim cài (đồ trang sức); bạch kim (kim loại); kim loại 
quý và hợp kim của chúng và các loại hàng hóa bằng kim loại quý hoặc được mạ bằng 
kim loại quý, không nằm trong các nhóm khác; đá quý; nhẫn (đồ trang sức); đá bán quý; 
đồ trang sức làm bằng bạc; bạc tấm; bạc sợi; bạc chưa gia công hoặc gò thành hình; tượng 
làm bằng kim loại quý; tượng nhỏ làm bằng kim loại quý; đồng hồ bấm giờ; cái kẹp cà 
vạt; cái ghim cà vạt; hộp đồng hồ; dây đồng hồ; đồng hồ; đồ nghệ thuật làm bằng kim loại 
quý; đồng hồ đeo tay.   

 

Nhóm 16: Túi đựng (phong bì, bao nhỏ) bằng giấy hoặc nhựa để gói; sách nhỏ; lịch; 
thiếp; catalô; phong bì (đồ dùng văn phòng); bìa kẹp hồ sơ (đồ dùng văn phòng); ảnh in 
đồ họa; thiếp chức mừng; sổ tay (sách hướng dẫn); bìa rời; cái kẹp tiền; sổ ghi chép; tập 
giấy viết (đồ dùng văn phòng); sách mỏng; bút (đồ dùng văn phòng); ảnh; tranh; áp phích 
quảng cáo; sản phẩm của ngành in, ấn phẩm; đồ dùng văn phòng; lịch bóc hàng ngày; 
giấy gói; dụng cụ để viết; vật dụng để viết.   

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ bán đấu giá; dịch vụ tư vấn kinh doanh chuyên 
nghiệp; dịch vụ quảng cáo bằng thư trực tiếp; dịch vụ phổ biến nội dung quảng cáo; dịch 
vụ phân phối hàng mẫu; dịch vụ quản lý (dịch vụ tư vấn kinh doanh); dịch vụ nghiên cứu 
thị trường; dịch vụ điều tra thị trường; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới máy vi 
tính; dịch vụ tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ tổ chức 
hội chợ thương mại với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ quảng cáo ngoài 
trời; dịch vụ quan hệ công chúng; dịch vụ rao hàng; dịch vụ quảng cáo trên đài phát 
thanh; dịch vụ cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ bán lẻ kim loại quý và hợp kim 
của chúng và hàng hóa làm từ kim loại quý, đồ trang sức, đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo 
thời gian, vàng miếng, bút, vòng đeo tay, trâm gài đầu, dây chuyền, đồng hồ chính xác, 
kim cương, hoa tai, móc treo chìa khóa, huy chương, chuỗi hạt, ghim cài, ghim cài ca vát, 
nhẫn, đồng hồ và đồng hồ treo tường; dịch vụ xúc tiến bán hàng cho người khác; dịch vụ 
thông báo (quảng cáo hàng hóa) trên truyền hình; dịch vụ quảng cáo trên truyền hình.   

 

Nhóm 36: Dịch vụ định giá đồ trang sức; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ môi giới; dịch vụ tín 
dụng; dịch vụ định giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản); dịch vụ bảo lãnh; 
dịch vụ cung cấp thông tin bảo hiểm; dịch vụ phát hành séc du lịch; dịch vụ cho vay (cấp 
vốn); dịch vụ ngân hàng thương mại và phát hành và mua lại séc du lịch; dịch vụ quỹ 
tương hỗ; dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ gửi giữ an toàn vào tủ sắt; dịch vụ tiết kiệm 
ngân hàng; dịch vụ đánh giá tài chính.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ xác nhận tác phẩm nghệ thuật; dịch vụ kiểm định (đo lường); dịch vụ 
chứng nhận chất lượng; dịch vụ phân tích hóa học; dịch vụ thiết kế hệ thống máy tính; 
dịch vụ thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ thiết kế bao gói; dịch vụ thí nghiệm đá quý; dịch 
vụ nghiên cứu cơ khí; dịch vụ kiểm soát chất lượng; dịch vụ cho thuê máy chủ web; dịch 
vụ nghiên cứu dự án kỹ thuật; dịch vụ nghiên cứu kỹ thuật; dịch vụ thử nghiệm vật liệu.  
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(210) 4-2011-13640 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) 1. Công ty TNHH thương mại 
Thịnh Phát Lộc  (VN) 
83 đường số 6, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  
2. Dương Thái Bình  (VN) 
5-7 Lương Nhữ Học, phường 10, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe ô tô, phụ tùng xe mô tô. 

 
 

(210) 4-2011-13641 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh lá, xanh dương, vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Cao Trí  (VN) 
279XB Bến Chương Dương, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Gia vị phở; phở đóng gói.  
 

Nhóm 43: Tiệm phở; quán phở; nhà hàng phở. 
 
 

(210) 4-2011-13642 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 
phát triển công nghệ AHT  
(VN) 
Phòng 111 - A25, phường Nghĩa Tân, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; máy tính; thẻ nhớ; máy tính xách tay; thiết bị xử lý các dữ 

liệu; ổ đĩa CD - ROM. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế trang web; tư vấn máy tính và 
quản trị hệ thống máy tính; dịch vụ bảo trì phần mềm máy tính; khôi phục dữ liệu máy 
tính; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách hàng.  
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(210) 4-2011-13643 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 5.7.21; A5.7.23; 5.9.21 
(591) Xanh cốm, xanh lá cây, trắng. 
(731) Hội người sản suất, kinh 

doanh su su huyện Sa Pa   (VN)
¤ Quý Hồ, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, 
tỉnh Lào Cai  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 31: Rau su su (ngọn su su) và quả su su.  
 
 

(210) 4-2011-13644 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.7.12 
(731) Công ty cổ phần đầu tư y tế 

Sài Gòn Y Khoa  (VN) 
99-109 Thuận Kiều, phường 4, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 

và Chất lượng (NATUSI) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám đa khoa (khám và chữa bệnh); dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe; dịch vụ nha khoa.  

 
 

(210) 4-2011-13645 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.5.1; A5.5.20; 1.3.1; 21.1.16 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Công 

Duy   (VN) 
100/17 khu phố 1, quốc lộ 1A, phường 
Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 

và Chất lượng (NATUSI) 
 

(511)   Nhóm 25: áo mưa, quần áo, giày dép (trang phục thuộc nhóm này).  
 
 

(210) 4-2011-13647 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Thiên 
¸   (VN) 
01 Lê Ngô Cát, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ.  
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(210) 4-2011-13648 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Thiên 
¸    (VN) 
01 Lê Ngô Cát, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; quán cà phê; quán ăn tự phục 

vụ.  
 
 

(210) 4-2011-13649 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Thiên 
¸    (VN) 
01 Lê Ngô Cát, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; quán cà phê; quán ăn tự phục 

vụ.  
 
 

(210) 4-2011-13650 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Thiên 
¸    (VN) 
01 Lê Ngô Cát, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; quán cà phê; quán ăn tự phục 

vụ.  
 
 

(210) 4-2011-13651 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Thiên 
¸    (VN) 
01 Lê Ngô Cát, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; quán cà phê; quán ăn tự phục 

vụ.  
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(210) 4-2011-13652 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Thiên 
¸    (VN) 
01 Lê Ngô Cát, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ.  

 
 

(210) 4-2011-13653 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Thiên 
¸    (VN) 
01 Lê Ngô Cát, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ.  

 
 

(210) 4-2011-13654 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Thiên 
¸    (VN) 
01 Lê Ngô Cát, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ.  

 
 

(210) 4-2011-13655 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A1.5.3; 1.17.11 
(591) Xanh da trời, xanh biển, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn tài 
chính và định giá Toàn Cầu  
(VN) 
222 Hoàng Văn Thái, phường Khương 
Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; mua bán bất động sản; định giá bất động sản, 

đánh giá bất động sản , sàn giao dịch bất động sản. 
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(210) 4-2011-13657 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Trần Thị Ngọc Lan   (VN) 
14 Bàu Cát 8, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-13658 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Trần Thị Ngọc Lan    (VN) 
14 Bàu Cát 8, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-13659 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Trần Thị Ngọc Lan   (VN) 
14 Bàu Cát 8, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-13660 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Trần Thị Ngọc Lan   (VN) 
14 Bàu Cát 8, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-13661 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Trần Thị Ngọc Lan   (VN) 
14 Bàu Cát 8, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-13662 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Trần Thị Ngọc Lan   (VN) 
14 Bàu Cát 8, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-13663 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại hoá mỹ phẩm 
Hoàng Phương  (VN) 
98 đường 13, KDC Bình Hưng, xã Bình 
Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-13664 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại hoá mỹ phẩm 
Hoàng Phương  (VN) 
98 đường 13, KDC Bình Hưng, xã Bình 
Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-13665 (220) 06.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 6.1.2; 8.3.1 
(731) GOODMAN FIELDER NEW 

ZEALAND LIMITED   (NZ) 
65 Main Highway, Greenlane, Auckland, 
New Zealand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa chua; sữa; sữa được xử lý với nhiệt độ cao; sữa làm đồ uống; sữa có hương 

vị; sản phẩm sữa và sản phẩm chế biến từ sữa là chủ yếu.  
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(210) 4-2011-13667 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.7.17; 26.1.2 
(591) Xanh nước biển, xanh nước biển nhạt, 

xanh da trời, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Việt Thế  (VN) 
613/1, tỉnh lộ 43, khu phố 4, phường 
Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 08: Kìm (kềm) cắt móng tay, móng chân; dũa móng tay, móng chân; kéo cắt tóc; 

nhíp nhổ chân mày.  
 

 
 

 
(210) 4-2011-13668 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.23; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Hoàng Tốt  (VN) 
76 Nơ Trang Long, phường 14, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn thực phẩm: yến sào, bào ngư, vi cá, hải sâm, đông trùng hạ thảo; bán 

buôn đồ uống.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.  
 
 

 
 

(210) 4-2011-13669 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A25.7.8; 25.7.1; A25.7.2 
(591) Xanh dương, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng và khai thác mỏ Nam Hà  
(VN) 
15 Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Khai thác: mỏ, đá, cát, sỏi, khoáng sản kim loại, thạch cao; san lấp mặt bằng; 

xây dựng công trình: dân dụng, công nghiệp.  
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1165 

(210) 4-2011-13671 (220) 06.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) A3.9.4; 4.5.2; 26.1.2; A24.17.12 
(591) Đỏ, vàng, xanh, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH thực phẩm dinh 

dưỡng VITA    (VN) 
37/36 Hồ Văn Long, phường Bình Hưng 
Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa. 
 
 

(210) 4-2011-13672 (220) 06.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) A3.9.4; 26.1.2; A5.3.13; 4.5.2 
(591) Đỏ, vàng, tím, xanh, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH thực phẩm dinh 

dưỡng VITA    (VN) 
37/36 Hồ Văn Long, phường Bình Hưng 
Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa. 
 
 

(210) 4-2011-13673 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Nguyễn Ngọc Điệp    (VN) 
92B15/17 Tôn Thất Thuyết, phường 15, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông

(A ĐÔNG IP CONSULTANCY CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-13674 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Nguyễn Ngọc Điệp    (VN) 
92B15/17 Tôn Thất Thuyết, phường 15, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông
(A ĐÔNG IP CONSULTANCY CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-13675 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Nguyễn Ngọc Điệp    (VN) 
92B15/17 Tôn Thất Thuyết, phường 15, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-13676 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.3.14; 24.17.5; 24.13.1 
(591) Vàng, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
An Phú Mỹ   (VN) 
Nhà ô D1, khu nhà ở Đồng Xa, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2011-13677 (220) 06.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 2.9.10; A17.2.2; A26.11.12; 26.5.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh đậm, xanh nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn - thương 
mại - dịch vụ Tân Hoàn Mỹ  
(VN) 
301 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế, khám chữa bệnh cho người.  
 
 

(210) 4-2011-13681 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.15.1; 26.5.1; A17.2.2 
(731) Công ty cổ phần Garnet Việt 

Nam   (VN) 
Số 15, lô 14B, đường Trung Yên 5, đô thị 
Trung Yên, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm xe máy. 
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(210) 4-2011-13682 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và đầu tư y tế Đại Dương   (VN)
Số 56, phố Tân Thụy, phường Phúc Đồng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-13683 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và đầu tư y tế Đại Dương   (VN)
Số 56, phố Tân Thụy, phường Phúc Đồng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-13684 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
OSAKA   (VN) 
Phòng 210, nhà A1, khu tập thể 5 tầng, 
phường Quang Trung, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-13685 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
OSAKA    (VN) 
Phòng 210, nhà A1, khu tập thể 5 tầng, 
phường Quang Trung, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-13686 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược vật tư 
y tế Hải Dương   (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-13687 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Việt Pháp    (VN) 
Cụm công nghiệp Lai Xá, xã Kim Chung, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, cacao, bánh ngọt, bánh bích qui, kẹo.  

 
 

(210) 4-2011-13688 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Việt Pháp    (VN) 
Cụm công nghiệp Lai Xá, xã Kim Chung, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang, rượu hoa quả, rượu gạo, rượu vốtca, rượu uýtki.  

 
 

(210) 4-2011-13689 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
TONKIN Việt Nam    (VN) 
Số nhà 56, phố Tân Thụy, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-13690 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
TONKIN Việt Nam    (VN) 
Số nhà 56, phố Tân Thụy, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-13691 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
TONKIN Việt Nam    (VN) 
Số nhà 56, phố Tân Thụy, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-13692 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
TONKIN Việt Nam    (VN) 
Số nhà 56, phố Tân Thụy, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-13693 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
TONKIN Việt Nam    (VN) 
Số nhà 56, phố Tân Thụy, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-13694 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 4.3.3; A1.5.3 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất khẩu Phi Long (VN)
559 Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phồ Hố Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 31: Rau tươi; củ tươi; quả tươi. 
 
 

(210) 4-2011-13695 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Doanh nghiệp tư nhân khách 
sạn Tân Hải Long   (VN) 
14-16 Lê Lai, và 15-17 và 19 (tầng 1 sau 
+2) Nguyễn An Ninh, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn. 
 
 

(210) 4-2011-13696 (220) 06.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 4.3.3; A25.7.22 
(591) Đỏ, xanh da trời, xanh biển, vàng, đen, 

trắng, xám, xanh lá cây, hồng cánh sen. 
(731) Cơ sở Vĩnh Quang   (VN) 

209 Trần Hưng Đạo, thị trấn Chợ Mới, 
huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc y học dân tộc. 
 
 

(210) 4-2011-13698 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Đen, đỏ, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thuận Quân   (VN) 
1105 Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 20: Ghế; sô pha; bàn ghế sa lông; bàn; ghế; giường; tủ.  
 
 

(210) 4-2011-13699 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hồng Phú  (VN) 
Lô C9-1, đường N4, khu công nghiệp 
Hàm Kiệm 1, huyện Hàm Thuận Nam, 
tỉnh Bình Thuận 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm, thịt đóng hộp, dầu ăn, cá đóng hộp, bột thịt, dầu hào. 
 

Nhóm 30: Nước tương, gia vị, tương ớt (gia vị), nước sốt cà chua, mì ăn liền, cháo ăn liền. 
 
 

(210) 4-2011-13701 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Ngô Hương  (VN) 
164 Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán hàng đồ gỗ nội ngoại thất: bàn, ghế, tủ, giường, cửa.  

 
 

(210) 4-2011-13702 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Đức Mạnh  
(VN) 
90 Bạch Đằng, phường Hải Châu I, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; tư vấn mua bán bất động sản; tư vấn tài chính; môi giới 

bất động sản; đầu tư bất động sản. 
 
 

(210) 4-2011-13703 (220) 06.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 24.15.21; 3.7.17 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
ẩn Số Việt  (VN) 
21 Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế website 
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(210) 4-2011-13704 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 20.7.1; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh lá cây sẫm, đỏ, da cam, xanh lá 

cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Trung tâm dịch vụ Thông Tin 
và Truyền Thông  (VN) 
Số 18 phố Nguyễn Du, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm về thông tin và truyền thông (quảng cáo); tổ 

chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  
 

Nhóm 41: Tổ chức sự kiện (dùng cho mục đích văn hóa, giáo dục); triển lãm (dùng cho 
mục đích văn hóa, giáo dục).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-13705 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) CHEMTURA CORPORATION   (US) 
199 Benson Road, Middlebury, 
Connecticut 06749 USA  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; thuốc trừ động vật có hại; thuốc 

diệt cái ghẻ; thuốc diệt ve bét; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-13706 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.1 
(731) SEIJI KIMIOKA   (JP) 

9-3-1302, Fukushima 5 chome, 
Fukushima-ku, Osaka-shi, Osaka 553-
0003, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 06: Trụ kim loại (vật liệu xây dựng).  
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(210) 4-2011-13707 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.5.20; 5.5.16 
(591) Hồng, vàng, đen, trắng, tím. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ và 

thương mại Nam Nhật  (VN) 
47 Tiền Giang, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da, dịch vụ làm đẹp và chăm sóc sức khoẻ; tư vấn trong lĩnh 

vực chăm sóc da, làm đẹp và chăm sóc sức khoẻ.  
 
 

(210) 4-2011-13708 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 5.7.3; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, xanh lá cây, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Liên Hoa  (VN) 
19 đường 1A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; mì ăn liền; cà phê; ca cao; trà (chè); đường.  

 
 

(210) 4-2011-13709 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.5.1; 2.1.1; 2.3.1; 25.1.6 
(591) Nâu sẫm, đen, đỏ, vàng, vàng nhạt, nâu 

nhạt, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Liên Hoa   (VN) 
19 đường 1A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; mì ăn liền; cà phê; ca cao; trà (chè); đường.  
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(210) 4-2011-13710 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Liên Hoa   (VN) 
19 đường 1A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: ấm điện; đèn sạc; nồi cơm điện; bếp ga; quạt điện; phích nước (bình thuỷ) 
dùng điện. 

 
 

(210) 4-2011-13711 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) DIAMOND QUEST LIMITED 
(BRITISH VIRGIN ISLANDS 
COMPANY)   (HK) 
Room A, 7/F, China Overseas Building, 
No. 139, Hennessy Road, Wanchai, 
Hong Kong  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá các loại.  
 
 

(210) 4-2011-13712 (220) 06.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 8.1.19; 26.1.6; 8.1.25 
(591) Đỏ, vàng, nâu đậm. 
(731) LOTTE CO., LTD.   (JP) 

20-1 Nishi-Shinjuku 3-chome, Shinjuku-
ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy dạng thanh có sô cô la; sô cô la, bánh quy; bánh quy bơ.  
 
 

(210) 4-2011-13713 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) LOTTE CO., LTD.   (JP) 
20-1 Nishi-Shinjuku 3-chome, Shinjuku-
ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy dạng thanh có sô cô la; sô cô la; bánh quy, bánh quy bơ.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
1175 

(210) 4-2011-13714 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) LOTTE CO., LTD.   (JP) 
20-1 Nishi-Shinjuku 3-chome, Shinjuku-
ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy dạng thanh có sô cô la; sô cô la; bánh quy; bánh quy bơ.  

 
 

(210) 4-2011-13715 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.12; 26.1.2 
(731) AKTSIONERNO DROUJESTVO 

BULGARTABAC HOLDING   (BG) 
Bulgaria, 1000 Sofia, 62 Graf Ignatiev 
Str.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá sợi, thô hoặc đã được chế biến bằng tay hoặc máy; các sản phẩm 

thuốc lá cụ thể là thuốc lá để nhai, thuốc lá bột để hít; thuốc lá điếu; xì gà; điếu xì gà nhỏ; 
đầu lọc cho thuốc lá; giấy cuốn thuốc lá; vật dụng dùng cho người hút thuốc cụ thể là hộp 
thuốc lá không bằng kim loại quý, hộp xì gà không bằng kim loại quý, dụng cụ cắt đầu xì 
gà, đầu ngậm điếu thuốc lá, đót thuốc lá (ống dài mảnh chứa điếu thuốc để hút), bình 
đựng thuốc lá (không bằng kim loại quý), tẩu hút thuốc lá; diêm; bật lửa dùng cho người 
hút thuốc; gạt tàn dùng cho người hút thuốc không làm từ kim loại quý.  

 
 

(210) 4-2011-13717 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.23 
(591) Đen, đỏ. 
(731) ONYX PHARMACEUTICALS, INC.  

(US) 
249 E. Grand Avenue, South San 
Francisco, California 94080, United 
States of America  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu và phát triển dược (thuốc); nghiên cứu về y học và khoa học, cụ thể 

là, tiến hành thử nghiệm lâm sàng; nghiên cứu về y học và khoa học trong lĩnh vực điều 
trị bệnh ung thư và ung thư học, và trong lĩnh vực điều trị bệnh (chứng) viêm (sưng) và 
bệnh tự miễn (tình trạng hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng lại các thành phần của 
chính cơ thể đó và tạo ra các kháng thể tấn công các thành phần này).  
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(210) 4-2011-13718 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.23 
(591) Đen, đỏ. 
(731) ONYX PHARMACEUTICALS, INC. (US)

249 E. Grand Avenue, South San 
Francisco, California 94080, United 
States of America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm cho người và thú y dùng để ngăn ngừa và điều trị bệnh ung thư, sử 
dụng trong khoa ung thư, ngăn ngừa và điều trị các khối u, u hay khối sinh trưởng bất 
thường dạng rắn hay thuộc về huyết học (u hay ung thư máu), các bệnh và rối loạn về 
huyết học và tan huyết, thoái hóa dạng bột các bệnh và rối loạn chuyển hóa (trao đổi 
chất), bệnh luput (ban đỏ do rối loạn miễn dịch), và chứng sưng viêm và các bệnh tự miễn 
dịch và rối loạn tự miễn dịch.  

 
 

(210) 4-2011-13720 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.3.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xanh lá cây, nâu, 

đen, vàng. 
(731) Hộ kinh doanh Tuấn Tú  (VN) 

Tổ 1, khu phố 3, thị trấn Võ Xu, huyện 
Đức Linh, tỉnh Bình Thuận  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng (cát, đá, xi măng, sắt, thép, tấm lợp, gạch), sơn các 
loại, bột trét tường, hàng trang trí  nội thất (đèn trang trí, kệ tủ, bàn ghế, thiết bị vệ sinh 
bằng sứ hoặc inox). 

 
 

(210) 4-2011-13721 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.9.1; 3.9.16; 1.3.1 
(591) Xanh dương, đen, vàng, trắng, xanh lá 

cây. 
(731) Công ty TNHH Anh Mỹ VN  (VN) 

31/3 Đặng Tất, phường Vĩnh Hải, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y thủy sản. 
 

Nhóm 31: Thức ăn thủy sản; con giống thủy sản [tôm, cá còn sống]; chất phụ gia cho thức 
ăn gia súc, gia cầm và thủy sản [không dùng trong ngành y].  
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(210) 4-2011-13722 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.1; 26.4.7 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

An  (VN) 
Tổ 3, thôn Thái Thông, xã Vĩnh Thái, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng (ăn uống); khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống thực 
hiện bởi nhà hàng.  

 
 

(210) 4-2011-13723 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A6.3.4 
(591) Xanh dương, trắng, xanh dương đậm, đỏ.
(731) Công ty TNHH vận tải Nam 

Vân  (VN) 
375/1, KP2, đường Vạn Thắng, phường 
Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hóa đường bộ. 

 
 

(210) 4-2011-13724 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.9.1 
(591) Xanh lá cây, xanh dương sẫm, cam, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH công nghệ cao 

Vương Nông  (VN) 
160/1/47 Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 31: Hạt giống, cây giống. 
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(210) 4-2011-13725 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH công nghệ cao 
Vương Nông  (VN) 
160/1/47 Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 31: Hạt giống, cây giống. 
 
 

(210) 4-2011-13726 (220) 06.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) A5.11.2; 24.15.21; 7.3.2; 7.1.24 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ cung cấp thông tin 
Nhà và Đất  (VN) 
47 đường 24B, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản, quản lý bất động sản. 
 
 

(210) 4-2011-13727 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Nhật Khuê   (VN) 
837A Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-13728 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Nhật Khuê    (VN) 
837A Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-13729 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Phạm Nguyên Khôi   (VN) 
157 Nguyễn Kim, phường 7, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: ổ cắm điện; bộ lọc điện (chống nhiễu); âm li (amply); bộ khuếch đại; bộ giải 

mã âm thanh; mạch điện tử dây dẫn.  
 

Nhóm 35: Mua bán: ổ cắm điện, bộ lọc điện (chống nhiễu), âm li (amply), bộ khuếch đại, 
bộ giải mã âm thanh, mạch điện tử dây dẫn.  

 
 

(210) 4-2011-13730 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.4; A25.7.5 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Phạm Nguyên Khôi   (VN) 

157 Nguyễn Kim, phường 7, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: ổ cắm điện; bộ lọc điện (chống nhiễu); âm li (amply); bộ khuếch đại; bộ giải 

mã âm thanh; mạch điện tử dây dẫn.  
 

Nhóm 35: Mua bán: ổ cắm điện, bộ lọc điện (chống nhiễu), âm li (amply), bộ khuếch đại, 
bộ giải mã âm thanh, mạch điện tử dây dẫn.  

 
 

(210) 4-2011-13731 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.3.13; 5.3.16 
(731) Hộ kinh doanh Kim Nga (VN)  

(VN) 
359/55 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón.  
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(210) 4-2011-13732 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) LUO JIQIANG   (CN) 
Room 201, No.144 Jingheng Road, 
Haizhu District, Guangzhou, 
Guangdong, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; gia vị; kẹo; mật ong; bánh quy; chế phẩm ngũ cốc; bột ngũ cốc; thực 
phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; thức ăn có bột; kem lạnh.  

 
 

(210) 4-2011-13733 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) LUO JIQIANG    (CN) 
Room 201, No.144 Jingheng Road, 
Haizhu District, Guangzhou, 
Guangdong, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt khô; cá khô; hoa quả đóng hộp; hoa quả lát mỏng; rau sấy khô; sữa có 
chứa cacao; mỡ ăn; nước quả nấu đông (thạch hoa quả); quả hạch đã chế biến; nấm khô 
có thể ăn được.  

 
 

(210) 4-2011-13734 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần BV Pharma  
(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2011-13735 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần BV Pharma  
(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2011-13736 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần BV Pharma (VN)
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2011-13737 (220) 06.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.15; 3.9.1; 24.13.1; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Phúc Quang - 
Hồng Anh  (VN) 
47C3 Bách Khoa, Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 
 

(210) 4-2011-13738 (220) 06.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 2.5.1; 2.1.11; 26.5.1; 8.7.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Phúc Quang - 
Hồng Anh  (VN) 
47C3 Bách Khoa, Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật (ăn được). 

 
 

(210) 4-2011-13739 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.5.1; 2.1.11; 24.13.1; 24.17.5; A5.3.13; 
5.9.19; 8.7.5 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phúc Quang - 
Hồng Anh   (VN) 
47C3 Bách Khoa, Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật (ăn được). 
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(210) 4-2011-13740 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A1.1.12; 26.1.1 
(731) Hộ kinh doanh Lệ Sương   (VN) 

Sạp 831 chợ Bình Tây, phường 2, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); tất (vớ).  
 
 

(210) 4-2011-13741 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Hộ kinh doanh Lệ Sương   (VN) 
Sạp 831 chợ Bình Tây, phường 2, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); tất (vớ).  
 
 

(210) 4-2011-13742 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A1.5.3; 2.9.19; 1.17.25; A1.5.23 
(591) Xanh dương, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH Chung Hợp   (VN)

564 đường số 7, phường Tân Tạo, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); tất (vớ).  
 
 

(210) 4-2011-13743 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.15; 26.4.4; 26.4.7; A10.1.18 
(591) Vàng, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH Top Field Việt 

Nam   (VN) 
Quốc lộ 22B, tổ 32, ấp Trâm Vàng, xã 
Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây 
Ninh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán bật lửa, phụ kiện bật lửa. 
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(210) 4-2011-13744 (220) 06.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19 
(591) Xanh lá cây, nâu, trắng, xanh nõn chuối. 
(731) Hộ kinh doanh nhà hàng 

Thủy và Mộc   (VN) 
166 Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống; quán rượu (bar).  
 
 

(210) 4-2011-13745 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.1; 26.4.3 
(591) Da cam, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn JOC 
Việt Nam   (VN) 
B3/D6 ĐTM Cầu Giấy, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; thông tin về thương mại, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, để bán Iẻ; nghiên cứu thị trường.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông bao gồm: phát chương trình truyền hình, phát thanh 
radio, thông tin bằng điện thoại, thông tin bằng máy tính, điện tử, truyền thư tín, hình ảnh 
bằng máy tính.  

 
 

(210) 4-2011-13747 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; A25.7.3; 1.15.23 
(591) Xanh cửu long nhạt, xanh cửu long đậm, 

trắng, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ và truyền thông 
Toàn Vinh   (VN) 
Số 5 nhà 62, tập thể Đại học Bách Khoa, 
phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cửa hàng bán buôn, bán lẻ các loại máy tính, phụ 
kiện máy tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm máy tính, thiết bị viễn thông; thăm dò thị 
trường, cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng; mua bán ô tô và xe có động cơ các loại và 
máy móc, phụ tùng, linh kiện của xe.  

 

Nhóm 39: Cho thuê ô tô. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
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(210) 4-2011-13748 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.12; 26.2.7; A1.1.10 
(591) Đỏ, xanh tím, ghi. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế Thủy Linh  (VN) 
Số 31, phố Thái Hà, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính; phần mềm máy tính; linh kiện của máy tính như: bàn phím, màn 

hình, con chuột, vỏ máy tính, bo mạch chủ, cạc màn hình, bộ nhớ trong máy tính, bộ vi xử 
lý máy tính, thiết bị lưu trữ gắn ngoài.  

 
Nhóm 35: Buôn bán hàng tư liệu sản xuất, hàng tư liệu tiêu dùng (máy tính, thiết bị bưu 
chính viễn thông).  

 
 

(210) 4-2011-13749 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Nam 
Sơn  (VN) 
Số 25 đường 80, ngõ 69B, phố Hoàng 
Văn Thái, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-13750 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Nam 
Sơn  (VN) 
Số 25, đường 80, ngõ 69B, phố Hoàng 
Văn Thái, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-13751 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Nam 
Sơn   (VN) 
Số 25, đường 80, ngõ 69B, phố Hoàng 
Văn Thái, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-13752 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Nam 
Sơn   (VN) 
Số 25, đường 80, ngõ 69B, phố Hoàng 
Văn Thái, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-13753 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Nam 
Sơn   (VN) 
Số 25, đường 80, ngõ 69B, phố Hoàng 
Văn Thái, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
 
 

(210) 4-2011-13754 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Nam 
Sơn   (VN) 
Số 25, đường 80, ngõ 69B, phố Hoàng 
Văn Thái, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2011-13755 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Nam 
Sơn   (VN) 
Số 25, đường 80, ngõ 69B, phố Hoàng 
Văn Thái, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-13756 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Nam 
Sơn   (VN) 
Số 25, đường 80, ngõ 69B, phố Hoàng 
Văn Thái, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-13757 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Nam 
Sơn   (VN) 
Số 25, đường 80, ngõ 69B, phố Hoàng 
Văn Thái, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-13758 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Dược Phẩm Nam 
Sơn   (VN) 
Số 25, đường 80, ngõ 69B, phố Hoàng 
Văn Thái, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-13759 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Nam 
Sơn   (VN) 
Số 25, đường 80, ngõ 69B, phố Hoàng 
Văn Thái, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-13760 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Nam 
Sơn   (VN) 
Số 25 đường 80, ngõ 69B, phố Hoàng 
Văn Thái, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-13762 (220) 07.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 2.9.18; 2.9.14; 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh lá cây sẫm, 

hồng, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Đào Hùng Mạnh   (VN) 
32/197 Thạch Bàn, tổ 6, phường Thạch 
Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Xúc xích.  
 
 

(210) 4-2011-13763 (220) 07.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(591) Trắng, đỏ, đen, vàng, xanh lá cây, xanh 
lá cây sẫm. 

(540) 

  

(731) Đào Hùng Mạnh    (VN) 
32/197 Thạch Bàn, tổ 6, phường Thạch 
Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Xúc xích.  
 
 

(210) 4-2011-13764 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A1.1.10; A1.11.8 
(591) Tím, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư công 
nghệ và địa ốc INTERLAND (VN)
Phòng 501 tòa nhà Lucky, 66 Trần Thái 
Tông, Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; đánh giá bất động sản; quản lý 
tài sản bất động sản; quản lý toà nhà (bất động sản); cho thuê căn hộ. 

 

Nhóm 38: Liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (máy vi tính, máy trạm); thông tin về viễn thông 
liên lạc; dịch vụ cung cấp đường truyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; dịch vụ cung cấp kênh 
viễn thông dùng cho dịch vụ cửa hàng điện thoại; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến 
mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cung cấp cho người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (nhà cung cấp dịch vụ).  
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(210) 4-2011-13765 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A1.1.10; A1.11.8 
(591) Tím, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư công 
nghệ và địa ốc INTERLAND (VN)
Phòng 501 tòa nhà Lucky, 66 Trần Thái 
Tông, Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; đánh giá bất động sản; quản lý 
tài sản bất động sản; quản lý toà nhà (bất động sản); cho thuê căn hộ.  

 

Nhóm 38: Liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (máy vi tính, máy trạm); thông tin về viễn thông 
liên lạc; dịch vụ cung cấp đường truyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; dịch vụ cung cấp kênh 
viễn thông dùng cho dịch vụ cửa hàng điện thoại; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến 
mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cung cấp cho người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (nhà cung cấp dịch vụ).  

 
 

(210) 4-2011-13766 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần năng lượng 
Thái Dương  (VN) 
Thôn 2, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy đun nước nóng dùng năng lượng mặt trời; đèn chiếu sáng dùng năng 
lượng mặt trời; thiết bị lọc nước; dụng cụ điều chỉnh hơi nóng của bồn tắm; thiết bị điều 
hòa không khí; bơm tạo nhiệt (bơm chạy bằng điện, cung cấp thêm nhiệt độ cho máy 
nước nóng dùng năng lượng mặt trời). 

 
 

(210) 4-2011-13768 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 21.3.1; A1.1.10; 26.1.1 
(731) ATHLETA S.A.   (JP) 

1-4-10 Higashikomagata, Sumida-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi nhỏ bằng da; ví nhỏ dẹt gập lại được (để trong túi quần hoặc 
túi áo); túi thể thao; túi đi dạo; túi du lịch; túi đeo lưng (ba lô); túi mang vác; cặp tài liệu; 
túi để đi mua hàng; cặp sách dùng cho học sinh; túi hình quả bóng bằng da; túi dùng cho 
đi biển; va li nhỏ; ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong); túi xách tay dùng cho 
phụ nữ; ví đựng tiền; hộp đựng chìa khóa bằng da; ví đựng danh thiếp bằng da; ô (dù) và 
các bộ phận của chúng. 
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Nhóm 25: Quần áo; áo choàng ngoài; áo len dài tay; quần dài; áo sơ mi; áo phông; áo sơ 
mi mặc lót bên trong thấm mồ hôi; áo vét (quần áo); áo cộc tay; quần áo ngủ; quần áo lót 
mặc bên trong; quần áo bơi; quần đùi; bít tất ngắn cổ và bít tất dài cổ; khăn choàng bằng 
lông thú (dùng cho trang phục); khăn choàng quấn vai, quấn đầu của phụ nữ (dùng cho 
trang phục); khăn quàng cổ của phụ nữ (dùng cho trang phục); găng tay và găng hở ngón 
(dùng cho trang phục); ca vát; mũ che tai (dùng cho trang phục); bao che tai (dùng cho 
trang phục); đồ đội đầu (dùng cho trang phục); bộ quần áo thường phục để luyện tập thể 
thao; dây nịt móc bít tất (dây chun ngắn để kéo giữ bít tất) [dùng cho trang phục], dây đeo 
quần [dùng cho trang phục]; thắt lưng bằng da (dùng cho trang phục); dải băng buộc đầu 
(trang phục); khăn hoa lớn in hoa sặc sỡ quàng cổ (trang phục); đồ đi chân (dùng cho 
trang phục); dép xăng đan; áo sơ mi thế thao (trang phục); bộ đồng phục dùng cho bóng 
đá (quần áo); áo ngoài có mũ trùm đầu (ở vùng Bắc cực); bộ đồng phục phục thể thao 
(quần áo); áo gió; tất dài (dùng cho trang phục); cổ tay áo (quần áo); giày dùng để chơi 
bóng đá (đồ đi chân); quần áo thể thao; giày ống dùng cho thể thao.  

 
 

(210) 4-2011-13769 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A11.3.2 
(591) Vàng, xanh lá cây, xanh dương đậm, 

xanh lá cây đậm. 
(731) KABUSHlKI KAISHA UCHIDA YOKO 

(also trading as Uchida Yoko Co., Ltd.)  
(JP) 
4-7, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính (được ghi sẵn); máy vi tính và các bộ phận và linh 
kiện của máy vi tính.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ cho thuê máy vi tính; lập trình phần mềm máy vi tính; thiết kế phần 
mềm máy vi tính; lập trình máy vi tính; bảo dưỡng phần mềm máy vi tính.  

 
 

(210) 4-2011-13770 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) KABUSHlKI KAISHA UCHIDA YOKO 
(also trading as Uchida Yoko Co., Ltd.)  
(JP) 
4-7, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính (được ghi sẵn); máy vi tính và các bộ phận và linh 
kiện của máy vi tính.   

 

Nhóm 42: Dịch vụ cho thuê máy vi tính; lập trình phần mềm máy vi tính; thiết kế phần 
mềm máy vi tính; lập trình máy vi tính; bảo dưỡng phần mềm máy vi tính.  
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(210) 4-2011-13771 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, ghi. 
(731) Công ty TNHH Nội Thất Nhà 

Đẹp   (VN) 
Số 277-289-291 đường Trần Phú, phường 
Cẩm Thành, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng 
Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Bán nội thất gia đình; bán nội thất văn phòng, công sở, khách sạn, nhà nghỉ; 
bán thiết bị ngành ngân hàng bao gồm: két bạc, két bảo mật, máy đếm tiền, máy kiểm tra 
tiền giả, máy hủy tài liệu.  

 
 

(210) 4-2011-13772 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.9.1; 18.3.21; 26.1.6 
(591) Vàng nghệ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Nhất Vỹ  (VN) 
165/3 khu phố 3, phường Đông Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (sơn các loại thuộc nhóm này). 
 
 

(210) 4-2011-13773 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.9.1; 18.3.21; 26.1.6 
(591) Vàng nghệ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Nhất Vỹ   (VN) 
165/3 khu phố 3, phường Đông Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (sơn các loại thuộc nhóm này). 
 
 

(210) 4-2011-13774 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Trắng, xám. (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Nhất Vỹ   (VN) 
165/3 khu phố 3, phường Đông Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (sơn các loại thuộc nhóm này). 
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(210) 4-2011-13775 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.7.17; 26.1.2 
(591) Xanh, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Khang Vinh (VN)
Số 10/19/381 Nguyễn Khang, tổ 13, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hóa chất; mua bán thức ăn dùng cho gia súc, gia cầm và thủy sản; 
mua bán nguyên vật liệu thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.  

 
 

(210) 4-2011-13776 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và xuất nhập 
khẩu Toàn Cầu  (VN) 
450 Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc lỏng diệt côn trùng phun; các chất lỏng diệt côn trùng; hương chống muỗi. 
 
 

(210) 4-2011-13777 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A3.4.2; 3.4.12; 3.4.13 
(591) Trắng, nâu, đen, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Phan Thành Tú  (VN) 
453/20/22 Phạm Văn Chiêu, phường 9, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 
 

(210) 4-2011-13778 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.7.25; 3.13.5 
(591) Vàng đỏ. 

(540) 

 

(731) 1. Công ty trách nhiệm hữu 
hạn thương mại dịch vụ xây 
dựng đầu tư Hân Phát  (VN) 
1434C Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 
2. Huỳnh Công Lĩnh  (VN) 
24/4A ấp 4, xã Quới Sơn, huyện Châu 
Thành, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, vecni. 
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(210) 4-2011-13779 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A25.7.5; 3.13.5 
(591) Vàng. 

(540) 

 

(731) 1. Công ty trách nhiệm hữu 
hạn thương mại dịch vụ xây 
dựng đầu tư Hân Phát   (VN) 
1434C Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 
2. Huỳnh Công Lĩnh  (VN) 
24/4A ấp 4, xã Quới Sơn, huyện Châu 
Thành, tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, vecni. 

 
 

(210) 4-2011-13780 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A25.7.5; 3.13.5 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) 1. Công ty trách nhiệm hữu 
hạn thương mại dịch vụ xây 
dựng đầu tư Hân Phát   (VN) 
1434C Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 
2. Huỳnh Công Lĩnh  (VN) 
24/4A ấp 4, xã Quới Sơn, huyện Châu 
Thành, tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, vecni. 

 
 

(210) 4-2011-13781 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá 

nhân) và chế phẩm chống chảy mồ hôi (dùng cho cá nhân); mỹ phẩm chăm sóc tóc; chế 
phẩm nhuộm tóc; chế phẩm màu để nhuộm tóc; nước xức tóc (mỹ phẩm); chế phẩm để 
tạo nếp tóc lượn sóng; dầu gội đầu; dầu xả tóc; keo xịt tóc; phấn xoa tóc (mỹ phẩm); mỹ 
phẩm tạo kiểu dáng cho tóc; keo xịt màu cho tóc (thuộc nhóm này); bọt dùng cho tóc (mỹ 
phẩm); nước bóng tóc (mỹ phẩm); dầu tóc (mỹ phẩm); mỹ phẩm dưỡng ẩm cho tóc; chất 
lỏng dùng để trang điểm tóc (mỹ phẩm); chế phẩm bảo vệ tóc (không chứa dược chất); 
chế phẩm dưỡng tóc khô (không chứa dược chất); dầu xức tóc (mỹ phẩm); chế phẩm làm 
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khỏe tóc (không chứa dược chất); kem bôi tóc (mỹ phẩm); chế phẩm dùng để tắm thường 
và/hoặc tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất); chế phẩm dùng để trang điểm không 
chứa dược chất; mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-13782 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.1; A5.3.15 
(591) Vàng, nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Kim Thanh  (VN) 
16/39B đường 27-3, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Hàng mỹ nghệ bằng tre, nứa.  
 
 

(210) 4-2011-13783 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1 
(731) KYOKUTO KAIHATSU KOGYO CO., 

LTD.   (JP) 
1-45, Koshienguchi 6-chome, 
Nishinomiya-shi, Hyogo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy đào xới (máy móc), máy dùng cho việc làm đường, thiết bị nâng, thiết bị 
chuyển hàng hóa (xếp vào và gỡ ra), thiết bị nâng/hạ bệ chịu tải, băng tải (máy), tời kéo, 
máy điện dùng trong công nghiệp hóa chất, máy phát điện dùng sức gió, máy nén (máy 
móc), hệ thống đỗ xe cơ khí (xếp xe và đưa xe vào vị trí thích hợp trong bãi đỗ xe), máy 
và thiết bị đỗ xe cơ khí (máy và thiết bị cơ khí để lấy xe, đưa xe vào các vị trí đỗ xe trống 
và ngược lại), máy và thiết bị nén chất thải, máy ép chất thải, máy nghiền chất thải, máy 
nghiền vụn chất thải, thiết bị chứa và xả rác thải, thiết bị xử lý (cacbon hóa) rác thải, thiết 
bị phân loại rác thải; máy phun bê tông, máy trộn bê tông (máy móc), máy đúc bê tông, 
máy bơm bê tông (máy móc) dùng bằng cách đặt máy trên mặt đất, bơm (máy), bơm (bộ 
phận của máy móc, máy hoặc động cơ), xi lanh dùng cho máy móc, xi lanh dùng cho 
động cơ và máy, cơ cấu truyền động không dùng cho xe cộ mặt đất, cơ cấu giảm và tăng 
tốc (không dùng cho xe cộ mặt đất), thiết bị nâng (tạo sàn thi công trên không).  

 

Nhóm 12: ¤ tô trộn bê tông, ô tô tải trộn xi măng, ô tô tải, xe ô tô tải, xe tải tưới đường, 
xe phun nước, xe đổ đất, máy kéo (xe gắn động cơ dùng để kéo máy móc hoặc các thiết bị 
nặng), xe rơ moóc (xe cộ), ô tô buýt, động cơ máy kéo, xe nâng (xe có cần trục để nâng), 
thùng của xe tải chở hành lý hoặc người, xe tải có thùng cánh dơi, xe chở côngtennơ, xe 
tải có gắn băng tải, xe tải phun nước, khung gầm ô tô, thùng xe ô tô, khung gầm dùng cho 
xe cộ, bộ phận chở hành lý dùng cho ô tô, xe bơm bê tông, xe đúc bê tông có gắn máy 
đúc bê tông, xe thu gom rác, xe tải chở vật liệu được nghiền thành bột hoặc hột nhỏ, xe tải 
chở hàng rời có hệ thống xả hàng vận hành bằng khí nén, bậc thang dùng cho cửa sau (bộ 
phận của xe cộ mặt đất), xe chuyên chở ô tô, xe tải côngtennơ có hệ thống thùng 
côngtennơ có thể tháo rời, thiết bị truyền lực của xe cộ.  
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(210) 4-2011-13784 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) MEGA LIFESCIENCES LIMITED (TH) 
384 Soi 6, Pattana 3 Road, Bangpoo 
Industrial Estate, Samutprakarn 10280, 
Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-13785 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) MEGA LIFESCIENCES LIMITED (TH) 
384 Soi 6, Pattana 3 Road, Bangpoo 
Industrial Estate, Samutprakarn 10280, 
Thailand  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-13786 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2011-13787 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược PARIS-FRANCE    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2011-13788 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược PARIS-FRANCE    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2011-13789 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược PARIS-FRANCE    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  
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(210) 4-2011-13790 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược PARIS-FRANCE    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2011-13791 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-13792 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

(210) 4-2011-13793 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-13794 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-13795 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-13796 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-13797 (220) 07.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) A1.5.3; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, trắng, 

đen, vàng, đỏ, hồng, hồng nhạt, ghi. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Phúc Thảo   (VN) 
Khối 2, phường Vinh Tân, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 20: Đệm lò xo, đệm bông, gối, gối tựa.  
 

Nhóm 24: Chăn; ga trải giường; áo gối; vỏ đệm (tấm vải để bọc đệm), màn; khăn trải bàn 
bằng vải.  
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(210) 4-2011-13798 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242 Varry Street, St. Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2011-13801 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Trí Đức   (VN) 
Số 15, ngõ 2, phố Nguyễn Viết Xuân, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Hóa chất xét nghiệm dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chuẩn đoán dùng cho 

mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2011-13803 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.5.1 
(591) Xanh dương, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ phát triển EPSI   (VN) 
44-46 đường số 12, tổ 2, khu phố 1, khu 
biệt thự Ven Sông, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn: thiết bị quang học, trang thiết bị y tế.  

 
 

(210) 4-2011-13804 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm VIMEDIMEX   (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-13805 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm VIMEDIMEX    (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-13806 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Bến Tre  (VN) 
6A3 quốc lộ 60, phường Phú Tân, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-13807 (220) 07.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 26.15.1; 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh đen, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty luật TNHH Chính 
Nghĩa Luật  (VN) 
14A Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức kinh doanh, tư vấn quản lý nhân sự. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ nghiên cứu pháp luật, dịch vụ kiện tục (tranh tụng), dịch vụ hòa giải. 
 
 

(210) 4-2011-13808 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Hoàng Kiên Cường   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) trị nám da; kem dưỡng trắng da mặt; kem dưỡng trắng da toàn 
thân, sữa tắm trắng da; kem (mỹ phẩm) trị mụn; mỹ phẩm.  
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(210) 4-2011-13809 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Hoàng Kiên Cường   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) trị nám da; kem dương trắng da mặt; kem dưỡng trắng da toàn 

thân, sữa tắm trắng da; kem (mỹ phẩm) trị mụn; mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-13810 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH Thái Nakorn 
Patana (Việt Nam)   (VN) 
Km3, quốc lộ 1, phường 9, thành phố 
Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-13811 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH Thái Nakorn 
Patana (Việt Nam)   (VN) 
Km3, quốc lộ 1, phường 9, thành phố 
Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-13812 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH Thái Nakorn 
Patana (Việt Nam)   (VN) 
Km3, quốc lộ 1, phường 9, thành phố 
Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-13813 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH Thái Nakorn 
Patana (Việt Nam)   (VN) 
Km3, quốc lộ 1, phường 9, thành phố 
Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-13814 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH Thái Nakorn 
Patana (Việt Nam)   (VN) 
Km3, quốc lộ 1, phường 9, thành phố 
Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-13822 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Nguyễn Duy Dương  (VN) 
Phố Hồ, thị trấn Hồ, huyện Thuận 
Thành, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quí; bạch kim; ngọc trai (trang sức); đồ trang sức bằng vàng, 

bạc, đá quí, bạch kim.  
 

Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, đá quý, bạch kim và đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quí, 
bạch kim.  

 
 

(210) 4-2011-13823 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Phạm Văn Thành  (VN) 
Thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh 
Bắc Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quí; bạch kim; ngọc trai (trang sức); đồ trang sức bằng vàng, 

bạc, đá quí, bạch kim.  
 

Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, đá quý, bạch kim và đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quí, 
bạch kim.  
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(210) 4-2011-13824 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa 
Hồng   (VN) 
217 đường Phạm Hùng, phường 9, thành 
phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-13825 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa 
Hồng    (VN) 
217 đường Phạm Hùng, phường 9, thành 
phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-13826 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH gạch men sứ 
Thanh Hải   (VN) 
Thôn Đức Cơ, xã Đông Cơ, huyện Tiền 
Hải, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 11: Các sản phẩm thiết bị vệ sinh thuộc nhóm này cụ thể là: bệ xí xổm, bệ xí bệt, 

chậu rửa (thiết bị vệ sinh), tiểu treo (tiểu nam), bồn tắm, chân chậu rửa (thiết bị vệ sinh).  
 
 

(210) 4-2011-13827 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 4.3.3; A25.7.5; A1.1.10 
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Rồng Vàng  (VN)
209 Nguyễn Công Phương, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; cho thuê phương tiện vận tải, vận chuyển hàng hóa, hành khách, dịch 

vụ đóng kiện, bao gói hàng hóa trước khi chuyển đi.  
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(210) 4-2011-13828 (220) 07.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 6.1.2; A3.9.4; 25.1.6; A1.1.10 
(591) Xanh dương, đỏ, đỏ nhạt, vàng, vàng 

nhạt, đen, đen nhạt, trắng. 
(731) Nguyễn Việt Toàn  (VN) 

Khu vực II, thị trấn Thứ Ba, huyện An 
Biên, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 29: Cá viên, bò viên, tôm viên; xúc xích; chả cá.  
 
 

(210) 4-2011-13829 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 6.1.2; 1.15.15; 1.15.14; A5.5.22 
(591) Xanh dương, vàng, xanh da trời, xanh da 

trời nhạt, xanh lá cây, đen, trắng. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Hùng 

Hải Toàn   (VN) 
145 Liêu Bình Hương, tổ 7, ấp Tân Lập, 
Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước uống đóng bình.  
 
 

(210) 4-2011-13831 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Trần Hướng Dương  (VN) 
70, Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu: rượu, bia, nước giải khát, văn phòng 
phẩm, điện thoại, điều hòa, máy làm lạnh, nồi cơm điện, bếp điện.  

 
 

(210) 4-2011-13832 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Trần Hướng Dương  (VN) 
70, Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn: rượu.  
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(210) 4-2011-13834 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.2; 26.13.25; A26.11.12; A14.1.2 
(591) Hồng. 
(731) CJ E&M CORPORATION   (KR) 

1606, CJ E&M Center, Sangam-dong, 
Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 41: Học viện (dịch vụ giáo dục); dịch vụ giải trí, tiêu khiển; tổ chức và tiến hành 

các buổi hòa nhạc; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); tổ chức các cuộc thi; dịch 
vụ ảnh kỹ thuật số; dịch vụ lồng tiếng, lồng nhạc, dàn dựng (biên tập) băng video; dịch vụ 
người làm trò tiêu khiển (hát, múa ở các hộp đêm); dịch vụ giải trí; thông tin giải trí; sản 
xuất phim; dịch vụ trò chơi (game) trực tuyến (on-line) từ mạng máy vi tính; dịch vụ thư 
viện lưu động; dịch vụ cho thuê phim; dịch vụ sáng tác nhạc; phòng hòa nhạc; sản xuất 
video ca nhạc; dịch vụ cung cấp nhạc kỹ thuật số cho các trang web nhạc MP3; cung cấp 
phim và nhạc trực tuyến (online); dịch vụ giải trí trên truyền hình; sản xuất các chương 
trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ đại lý vé (giải trí).  

 
 

(210) 4-2011-13835 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.2; A26.11.12; A14.1.2; 26.13.25 
(591) Hồng. 
(731) CJ E&M CORPORATION    (KR) 

1606, CJ E&M Center, Sangam-dong, 
Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 38: Phát chương trình truyền hình; truyền thông bằng thiết bị đầu cuối máy vi tính; 

dịch vụ bảng thông báo điện tử (dịch vụ viễn thông); hãng thông tấn; phát thanh; truyền 
thông bằng điện thoại; truyền tin nhắn và ảnh, có hỗ trợ của máy vi tính.  

 
 

(210) 4-2011-13836 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.2; 26.13.25; A14.1.2; A26.11.12 
(591) Hồng. 
(731) CJ E&M CORPORATION    (KR) 

1606, CJ E&M Center, Sangam-dong, 
Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 41: Học viện (dịch vụ giáo dục); dịch vụ giải trí, tiêu khiển; tổ chức và tiến hành 

các buổi hòa nhạc; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); tổ chức các cuộc thi; dịch 
vụ ảnh kỹ thuật số; dịch vụ lồng tiếng, lồng nhạc, dàn dựng (biên tập) băng video; dịch vụ 
người làm trò tiêu khiển (hát, múa ở các hộp đêm); dịch vụ giải trí; thông tin giải trí; sản 
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xuất phim; dịch vụ trò chơi (game) trực tuyến (on-line) từ mạng máy vi tính; dịch vụ thư 
viện lưu động; dịch vụ cho thuê phim; dịch vụ sáng tác nhạc; phòng hòa nhạc; sản xuất 
video ca nhạc; dịch vụ cung cấp nhạc kỹ thuật số cho các trang web nhạc MP3; cung cấp 
phim và nhạc trực tuyến (online); dịch vụ giải trí trên truyền hình; sản xuất các chương 
trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ đại lý vé (giải trí).  

 
 

(210) 4-2011-13837 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 26.13.25; A14.1.2 
(591) Hồng. 
(731) CJ E&M Corporation    (KR) 

1606, CJ E&M Center, Sangam-dong, 
Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 38: Phát chương trình truyền hình; truyền thông bằng thiết bị đầu cuối máy vi tính; 

dịch vụ bảng thông báo điện tử (dịch vụ viễn thông); hãng thông tấn; phát thanh; truyền 
thông bằng điện thoại; truyền tin nhắn và ảnh, có hỗ trợ của máy vi tính.  

 
 

(210) 4-2011-13838 (220) 07.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 7.3.3; A7.3.8; 19.9.1 
(591) Nâu đỏ, vàng, đen, trắng. 
(731) Trần Hướng Dương  (VN) 

70, Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn: rượu.  

 
 

(210) 4-2011-13840 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Vàng, đen. 
(731) E-MART Co., Ltd.    (KR) 

333-16, Seongsu-dong 2-ga, Seongdong-
gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hoá học dùng cho công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp; các loại nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô; 
phân bón; hợp chất chữa cháy; chế phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại; chế phẩm để 
bảo quản thực phẩm; chất để thuộc da; chất dính dùng trong công nghiệp.  
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(210) 4-2011-13841 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Vàng, nâu 
(731) E-MART CO., LTD.    (KR) 

333-16, Seongsu-dong 2-ga, Seongdong-
gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, vecni; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ; thuốc nhuộm; thuốc 
cắn màu; nhựa tự nhiên dạng thô; kim loại dạng lá và dạng bột dùng cho hoạ sĩ, người làm 
nghề trang trí, nghề in và nghệ sĩ.  

 
 

(210) 4-2011-13842 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Vàng, nâu 
(731) E-MART CO., LTD.    (KR) 

333-16, Seongsu-dong 2-ga, Seongdong-
gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 
dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước dưỡng tóc; chế phẩm 
đánh răng.  

 
 

(210) 4-2011-13843 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Vàng, nâu 
(731) E-MART CO., LTD.    (KR) 

333-16, Seongsu-dong 2-ga, Seongdong-
gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao, kéo, thìa và dĩa; vũ khí 
lạnh; dao cạo râu.  

 
 

(210) 4-2011-13845 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Vàng, đen 
(731) E-MART CO., LTD.    (KR) 

333-16, Seongsu-dong 2-ga, Seongdong-
gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay giả, mắt và 
răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương.  
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(210) 4-2011-13846 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(591) Vàng, nâu 
(731) E-MART CO., LTD.    (KR) 

333-16, Seongsu-dong 2-ga, Seongdong-
gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 

thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh.  
 
 

(210) 4-2011-13853 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Vàng, đen. 
(731) E-MART CO., LTD.   (KR) 

333-16, Seongsu-dong 2-ga, Seongdong-
gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông. 

 
 

(210) 4-2011-13854 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Vàng, đen. 
(731) E-MART CO., LTD.   (KR) 

333-16, Seongsu-dong 2-ga, Seongdong-
gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải, đóng gói và lưu giữ hàng hóa, du lịch.  

 
 

(210) 4-2011-13855 (220) 07.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Vàng, đen. 
(731) E-MART CO., LTD.   (KR) 

333-16, Seongsu-dong 2-ga, Seongdong-
gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 40: Xử lý vật liệu. 
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(210) 4-2011-13862 (220) 08.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 26.5.1; A17.2.2; A17.2.4 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh vàng bạc trang 
sức Cẩm Linh MOCHINIA   (VN) 
Số 121 - C9, đường Phương Mai, phường 
Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng bạc, nữ trang.  
 
 

(210) 4-2011-13863 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn JOC 
Việt Nam   (VN) 
B3/D6 ĐTM Cầu Giấy, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; thông tin về thương mại, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, để bán lẻ; nghiên cứu thị trường.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông bao gồm: phát chương trình truyền hình, phát thanh 
radio, thông tin bằng điện thoại, thông tin bằng máy tính điện tử, truyền thư tín, hình ảnh 
bằng máy tính. 

 
 

(210) 4-2011-13864 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm Trung Ương 1   (VN) 
356A đường Giải Phóng, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-13865 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
mỹ phẩm Minh Phát   (VN) 
48 đường 46, khu phố 8, phường Tân Tạo, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem bôi mặt (mỹ phẩm); kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem ngừa tàn nhang đồi 
mồi (mỹ phẩm); sữa tắm (mỹ phẩm); nước hoa (mỹ phẩm), kem dưỡng trắng da toàn thân 
(mỹ phẩm). 
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(210) 4-2011-13866 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.7.17; 26.13.25 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại Tân Huy Long  
(VN) 
466-468-470 đường số 7, khu phố 8, 
phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại: sắt; thép; tôn.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: xi măng; gạch; đá, cát.  
 

Nhóm 37: Xây dựng: xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.  
 

Nhóm 39: Vận chuyển, vận tải hàng hoá bằng đường bộ; cho thuê xe có động cơ.  
 
 

(210) 4-2011-13867 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ, đen. 
(731) Công ty cổ phần giáo dục Trí 

Nhân Tâm  (VN) 
Tiểu khu 2, phường Bắc Lý, thành phố 
Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo. 

 
 

(210) 4-2011-13868 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.3; 24.15.21; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Trắng, đỏ, đen. 
(731) Công ty cổ phần giáo dục Trí 

Nhân Tâm   (VN) 
Tiểu khu 2, phường Bắc Lý, thành phố 
Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo. 
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(210) 4-2011-13869 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 5.3.20; 5.7.3 
(591) Trắng, đỏ, đen, xanh dương, xám. 
(731) Công ty cổ phần giáo dục Trí 

Nhân Tâm   (VN) 
Tiểu khu 2, phường Bắc Lý, thành phố 
Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo. 
 
 

(210) 4-2011-13870 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.3; 26.4.7; 7.3.2 
(731) Công ty cổ phần xây dựng 

Hưng Gia Phát  (VN) 
Đội 3, xã Thượng Mỗ, huyện Đan 
Phượng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Cửa không bằng kim loại; khung cửa không bằng kim loại; tấm cửa không 
bằng kim loại; cửa nhựa; cửa gỗ; tấm ốp trần bằng nhựa. 

 
 

(210) 4-2011-13871 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Vàng, nâu 
(731) E-MART CO., LTD.   (KR) 

333-16, Seongsu-dong 2-ga, Seongdong-
gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 
và nước ép hoa quả, xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.  

 
 

(210) 4-2011-13873 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Vàng, nâu 
(731) E-MART CO., LTD.    (KR) 

333-16, Seongsu-dong 2-ga, Seongdong-
gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, chất ăn 
kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh; cao dán, vật liệu dùng để băng bó, 
vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa; chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, 
diệt cỏ.  

 
 

(210) 4-2011-13874 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Vàng, nâu 
(731) E-MART CO., LTD.    (KR) 

333-16, Seongsu-dong 2-ga, Seongdong-
gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 27: Thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán 

tường (trừ loại làm bằng hàng dệt).  
 
 

(210) 4-2011-13883 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.1; 26.1.4 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ điện Đông 
Phó  (VN) 
Thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Khớp nối bằng kim loại dùng trong xây dựng; ống nối bằng kim loại dùng cho 

ống dẫn; vật nối ống bằng kim loại dùng cho ống dẫn. 
 
 

(210) 4-2011-13884 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A1.1.10; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh đậm, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Cuộc Sống Tốt  (VN) 
319/18 Nguyễn Công Trứ, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; nón đội đầu; cà vạt; thắt lưng (trang phục). 
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận tải hành khách; dịch vụ vận tải hàng hoá, dịch vụ 
lữ hành nội địa, dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế.  
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(210) 4-2011-13885 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
mỹ phẩm Lựa Chọn Đỉnh   (VN) 
396 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm, thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2011-13886 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 7.3.11 
(591) Nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Mộc Việt   (VN) 
109/1164/A10 Lê Đức Thọ, phường 13, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất: giường; tủ; bàn ghế, bàn quầy tiếp tân; tủ bếp.  

 
 

(210) 4-2011-13887 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Trần Thị Hằng Nga   (VN) 
Số nhà 396, tổ 22, phường Phan Thiết, 
thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 
Quang 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2011-13888 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.13; 20.5.7 
(591) Xanh dương, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phát Thái Hưng  
(VN) 
98A đường liên khu 2-5, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 17: Đệm lót; tấm đệm giảm sóc bằng cao su; đệm làm kín; vật liệu đệm lót bằng 

cao su; phớt đệm a mi ăng. 
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(210) 4-2011-13889 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Đỏ, trắng. (540) 

 

(731) Công ty TNHH Phát Thái Hưng  
(VN) 
98A đường liên khu 2-5, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 17: Đệm lót; tấm đệm giảm sóc bằng cao su; đệm làm kín; vật liệu đệm lót bằng 
cao su; phớt đệm amiant.  

 
 

(210) 4-2011-13890 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, vàng đất. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH TM SX Hà Bình (VN)
17/9 đường liên khu 2-10 khu phố 10, 
phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn dầu, sơn nước và sơn kỹ thuật; chất dùng làm lớp phủ công nghiệp (tương 
tự như sơn); chế phẩm dùng làm sơn lót (tương tự như sơn).  

 
 

(210) 4-2011-13893 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Quảng Phong  (VN) 
717 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, 
tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 21: Thiết bị nhà bếp (không bao gồm các dụng cụ, thiết bị chạy điện): máy băm, 
thái thủ công; đồ nấu không dùng điện: xoong, nồi, chảo rán; chậu.  

 
 

(210) 4-2011-13894 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Quảng Phong   (VN)
717 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, 
tỉnh Quảng Ninh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 04: Ga nhiên liệu.  
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(210) 4-2011-13895 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Trần Văn Tiến  (VN) 
Số 1 ngõ 691 Nguyễn Văn Linh, phường 
Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga, nồi cơm điện; ấm đun nước chạy bằng điện, bếp từ, lẩu điện, lò vi sóng.  
 
 

(210) 4-2011-13896 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.21 
(591) Xanh, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thiên Phú 
Khang  (VN) 
312 Nguyễn Thị Lắng, ấp Cây Da, xã 
Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 17: Màng phủ nông nghiệp (bằng chất dẻo).  
 
 

(210) 4-2011-13897 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.13.25; 26.15.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
giải trí Nguyễn Hải Phong (VN)
220/158/22 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh; bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.   
 

Nhóm 37: Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học.  
 

Nhóm 41: Đào tạo nghề ca sỹ; hoạt động thu âm; hoạt động phát hành phim điện ảnh; tổ 
chức các buổi biểu diễn âm nhạc.  

 
 

(210) 4-2011-13898 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Đỏ, trắng. (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dịch vụ 
trà cà phê Đại Hoàng Gia  (VN)
145/11B, ấp 5, Đông Thạnh, Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2011-13900 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Minh 
Trí  (VN) 
Số 601A/1 ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
 
 

(210) 4-2011-13902 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.5.20; 1.15.23; 26.1.6; A5.1.16 
(591) Trắng, nâu, cam. 
(731) Công ty TNHH nguyên liệu gỗ 

Sài Gòn (SAIGON WOOD)  (VN) 
25C Hoàng Văn Thụ (nối dài), tổ 2, 
phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh 
Gia Lai  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu lâm sản, gỗ các loại; mua bán các sản phẩm từ gỗ 
gồm: ván công nghiệp các loại, giường, tủ, bàn, ghế, kệ.  

 
 

(210) 4-2011-13903 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.2.3; 26.1.2; 25.1.25 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Hồng Tín Phát  (VN) 
88/21 Lê Cơ, khu phố 3, phường An Lạc, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Máng đèn chiếu sáng.  
 
 

(210) 4-2011-13904 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu Phú Mỹ  (VN) 
Số 465 Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện. 
 

Nhóm 11: Đèn chiếu sáng. 
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(210) 4-2011-13905 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.1.1; 2.3.1; 24.13.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngôi nhà sức 
khoẻ Nhu Nhã  (VN) 
S47-1, khu phố Sky Garden (khu A đô 
thị Phú Mỹ Hưng), đô thị mới Nam 
Thành Phố, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám chuyên khoa và điều dưỡng, phục hồi chức năng; dịch vụ 
vật lý trị liệu; dịch vụ chăm sóc các hội chứng liệt thần kinh trung ương và ngoại biên; 
dịch vụ chăm sóc các bệnh cơ xương khớp mãn tính; dịch vụ chăm sóc sau phẫu thuật cần 
phục hồi chức năng tiếp tục. 

 
 

(210) 4-2011-13906 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A25.7.8; A5.3.13; A5.3.14; 4.5.2 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất thực phẩm Tân Việt 
¸   (VN) 
368/32 đường TTH 21, phường Tân Thới 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 
và Chất lượng (NATUSI) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; thạch hoa quả; nước quả nấu dông; mứt ướt; trái cây đông 
lạnh và đóng hộp.   

 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc; bột ca cao; cà phê bột; bột đậu xanh; trà chanh hòa tan (đồ uống 
trên cơ sở trà); bánh kẹo.   

 

Nhóm 32: Chế phẩm có hương vị hoa quả dùng để pha nước giải khát; nước ép hoa quả 
(đồ uống); đồ uống từ rau củ; nước ngọt không có ga; đồ uống có ga; đồ uống bổ sung 
muối và khoáng chất (không dùng cho mục đích y tế).   

 
 

(210) 4-2011-13907 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.1.11 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

K3   (VN) 
53 Phạm Vấn, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 

và Chất lượng (NATUSI) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà 
hàng ăn uống.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
1217 

(210) 4-2011-13908 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.4.3 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Đinh Việt Hùng  (VN) 
30, đường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; mua bán trang thiết bị nội ngoại thất, vật liệu xây dựng; 

quản lý dự án xây dựng, tổ chức hội chợ triển lãm thương mại; quan hệ công chúng (PR).   
 

Nhóm 36: Tư vấn đầu tư tài chính; môi giới bất động sản; kinh doanh bất động sản, môi 
giới nhà đất.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, cấp thoát nước, lắp đặt 
mạng lưới cấp điện; trang trí nội ngoại thất.  

 
Nhóm 42: Thiết kế mỹ thuật; thiết kế kiến trúc; thiết kế đồ họa; thiết kế trang trí nội ngoại 
thất; thiết kế trang web.  

 
Nhóm 44: Thiết kế cảnh quan.  

 
 

(210) 4-2011-13909 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) CHANGSHU JINLONG MACHINERY 
CO., LTD.   (CN) 
No.158, Dingba Section, Sanhuan Road, 
North of Changshu City, Jiangsu, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy kéo sợi; máy dùng cho công nghiệp dệt; máy dệt kim; máy dệt; khung kéo 

sợi; cái xa kéo sợi.  
 
 

(210) 4-2011-13910 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Vũ Đức Sơn  (VN) 
P416, nhà CT4A - X2 Bắc Linh Đàm, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Dụng cụ và thiết bị vệ sinh: vòi phun nước, vòi hoa sen, van điều chỉnh nước, 

bóng nước (quả bóng trong két nước), dây cấp nước.  
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(210) 4-2011-13911 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) DAHON TECHNOLOGIES LTD.   (CN) 
Bldg.1-5, Xinyang Section, Furong 
Industrial Zone, Shajing Town, Bao An, 
Shenzhen City Guangdong 518125, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe ô tô mini, xe đạp ba bánh; xe đạp máy, khung xe đạp, xe gắn máy; 
xe tay ga (xe cộ); xe đạp điện; xe ba bánh chạy điện; xe gắn máy trợ lực bằng điện; ghi 
đông xe đạp, xe gắn máy. 

 
 

(210) 4-2011-13912 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.7.22; A2.5.18; 26.3.1 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, xanh da trời, 

vàng nhạt, vàng đậm, tím. 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 

Linh  (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước (đồ uống); nước khoáng (đồ uống); đồ uống (không 
chứa cồn); nước uống có ga; tinh dầu để sản xuất đồ uống.  

 
 

(210) 4-2011-13913 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.3.1; A2.3.17; A5.7.22; A2.3.18 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, xanh da trời, 

vàng nhạt, vàng đậm, tím. 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 

Linh  (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước (đồ uống); nước khoáng (đồ uống); đồ uống (không 
chứa cồn); nước uống có ga; tinh dầu để sản xuất đồ uống.  
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(210) 4-2011-13914 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.12; A1.1.12 
(731) DART INDUSTRIES INC.   (US) 

14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, 
Floria 32837, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và chế phẩm giặt quần áo; nước làm mềm vải dùng khi 
giặt; chế phẩm làm sạch, đánh bóng cọ rửa và mài mòn; chế phẩm làm sạch dùng trong 
nhà bếp; nước rửa rau quả; xà phòng; nước hoa, tinh dầu; chế phẩm chăm sóc da (mỹ 
phẩm); nước rửa tay; mỹ phẩm; mỹ phẩm dưỡng tóc; mỹ phẩm dùng để tắm; kem đánh 
răng; đầu gội đầu.  

 
 

(210) 4-2011-13915 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) DART INDUSTRIES INC.   (US) 
14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, 
Floria 32837, United States of America  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và chế phẩm giặt quần áo; nước làm mềm vải dùng khi 
giặt; chế phẩm làm sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; chế phẩm làm sạch dùng trong 
nhà bếp; nước rửa rau quả; xà phòng, nước hoa; tinh dầu; chế phẩm chăm sóc da (mỹ 
phẩm); nước rửa tay; mỹ phẩm; mỹ phẩm dưỡng tóc; mỹ phẩm dùng để tắm; kem đánh 
răng; dầu gội đầu.  

 
 

(210) 4-2011-13916 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) DART INDUSTRIES INC.   (US) 
14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, 
Floria 32837, United States of America  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 21: Đồ chứa đựng sử dụng cho mục đích gia đình và sử dụng trong bếp; dụng cụ 
trang điểm; đồ dùng nhà bếp (không dùng điện); miếng vải để lau rửa; bàn chải rửa chén; 
bàn chải đánh răng; bàn chải làm sạch đồ chứa đựng, dụng cụ mở nút chai; lược; bọt biển; 
khay đựng xà phòng.  

 
 

(210) 4-2011-13918 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.23; 26.13.25 
(731) PUHU FOOTWEAR CO., LTD.   (TW) 

No.43-1, Lane 335, Minzu 1st rd., 
Kaohsiung city, Taiwan  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 25: Giầy dép, áo phông; áo khoác; mũ; găng tay [quần áo]; tất.  
 
 

(210) 4-2011-13919 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 5.7.21; A1.1.9 
(591) Vàng, xanh lá cây, vàng nâu nhạt, nâu, 

trắng. 
(731) Hội nông dân Phường Ba Láng  

(VN) 
Khu vực 2, phường Ba Láng, quận Cái 
Răng, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 31: Quả mít; giống mít.  
 

Nhóm 35: Mua bán mít; mua bán giống mít.  
 
 

(210) 4-2011-13920 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần khí đốt Gia 
Phát   (VN) 
Số 5, phố Tây Sơn, phường Yết Kiêu, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: gas, thiết bị phụ tùng gas, khí đốt hóa lỏng, bếp gas và phụ tùng thay thế. 
 

Nhóm 39: Chiết nạp gas, chiết nạp khí, chiết nạp nhiên liệu.  
 
 

(210) 4-2011-13921 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần khí đốt Gia 
Phát    (VN) 
Số 5, phố Tây Sơn, phường Yết Kiêu, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: gas, thiết bị phụ tùng gas, khí đốt hóa lỏng, bếp gas và phụ tùng thay thế. 
 

Nhóm 39: Chiết nạp gas, chiết nạp khí, chiết nạp nhiên liệu.   
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(210) 4-2011-13922 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) DYSON LIMITED   (GB) 
Tetbury Hill, Malmesbury, Wiltshire 
SN16 0RP, United Kingdom 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị sấy khô cùng các bộ phận và linh kiện của chúng, thiết bị sấy khô quần 
áo đã giặt cùng các bộ phận và linh kiện của chúng; thiết bị sấy khô với cấu tạo xoay tròn 
cùng các bộ phận và linh kiện cúa chúng, thiết bị sấy tóc cùng các bộ phận và linh kiện 
của chúng; thiết bị sấy khô tay cùng các bộ phận và linh kiện của chúng; thiết bị sấy khô 
tay dùng trong phòng vệ sinh cùng các bộ phận và linh kiện của chúng; thiết bị sấy khô 
tay và mặt cùng các bộ phận và linh kiện của chúng; máy điều hoà nhiệt độ cùng các bộ 
phận và linh kiện của chúng; thiết bị điều hoà không khí cùng các bộ phận và linh kiệt 
của chúng, quạt điện cùng các bộ phận và linh kiện của chúng quạt gió chạy điện cùng 
các bộ phận và linh kiện của chúng, quạt trần chạy điện cùng các bộ phận và linh kiện của 
chúng; quạt cây cùng các bộ phận và linh kiện của chúng, quạt điện dùng cho cá nhân 
cùng các bộ phận và linh kiện của chúng, thiết bị làm mát không khí cùng các bộ phận và 
linh kiện của chúng, thiết bị khử trùng không khí cùng các bộ phận và linh kiện của 
chúng; thiết bị lọc không khí cùng các bộ phận và linh kiện cua chúng, máy giữ độ ẩm 
không khí cùng các bộ phận và linh kiện của chúng; thiết bị hút mùi dùng trong nhà bếp 
cùng các bộ phận và linh kiện của chúng, bộ phận lọc của thiết bị lọc nước dùng cho gia 
đình và công nghiệp cùng các bộ phận và linh kiện của chúng, bơm nhiệt cùng các bộ 
phận và linh kiện cúa chúng; bộ trao đổi nhiệt (không phải bộ phận của máy) cùng các bộ 
phận và linh kiện của chúng, thiết bị sưởi ấm cùng các bộ phận và linh kiện của chúng, lò 
sưởi chạy điện cùng các bộ phận và linh kiện của chúng. 

 
 

(210) 4-2011-13923 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2 
(731) MOTOQUIP INTERNATIONAL CO., 

LTD.   (TW) 
5F, No.37, Sec.5, Min-Sheng E. Road, 
Taipei, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; máy phát điện dòng điện xoay chiều; ổ đỡ trục lăn cùa máy (bộ 
phận của máy), ổ bi trong máy (bộ phận của máy), bộ phận đánh lửa điện và bộ phận phát 
tia lửa định giờ của động cơ đốt trong, các bộ phận cấu thành của động cơ đốt trong cụ thể 
là: bộ phận phối điện, bộ phận đỉnh chóp của bộ phân phối điện, bộ phận tiếp điểm bộ 
phận ngưng tụ, bộ phận quay (rô to) bugi đánh lửa, cần điều khiển của bugi đánh lửa, 
cuộn dây đánh lửa, bộ phận đánh lửa điện, các bộ phận của động cơ đốt trong cụ thể là: 
cần của van điều chỉnh, van đẩy vòng đai của van đẩy; các bộ phận và các chi tiết cấu 
thành của động cơ đốt trong không dùng cho xe cộ mặt đất cụ thể là: cần nối, van, lò xo, 
trục cam, tay quay, ống lót trục, ổ lót trục, bộ lọc khí, dầu và nhiên liệu van  dùng cho 
máy và động cơ (không kể động cơ dùng cho các phương tiện giao thông trên mặt đất), bộ 
phận xéc măng của bộ phận hãm hoặc của van đẩy trong máy và động cơ (không kể động 
cơ dùng cho các phương tiện giao thông trên mặt đất), xi lanh dùng cho máy và động cơ 
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(không kể động cơ dùng cho các phương tiện giao thông trên mặt đất), ống xả dùng cho 
máy và động cơ (không kể động cơ dùng cho các phương tiện giao thông trên mặt đất); 
thanh truyền động dùng cho máy và động cơ (không kể động cơ dùng cho các phương tiện 
giao thông trên mặt đất).  

 

Nhóm 12: Xe có động cơ đi trên mặt đất cụ thể là: xe ô tô, xe đạp điện xe mô tô, xe máy 
loại nhẹ; các bộ phận cấu thành của xe mô tô cụ thể là: van (cho xăm xe), van cho xe cộ 
mặt đất, lốp xe, bộ kẹp phanh, các bộ phận ghép nối và truyền động của xe cộ mặt đất cụ 
thể là: khớp ly hợp hình đĩa, bộ giảm sóc, thành truyền động, bộ giảm xóc treo của xe mô 
tô và các bộ phận kết cấu của nó. 

 
 

(210) 4-2011-13924 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) DYSON LIMITED    (GB) 
Tetbury Hill, Malmesbury, Wiltshire 
SN16 0RP, United Kingdom   

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị sấy khô cùng các bộ phận và linh kiện của chúng, thiết bị sấy khô quần 
áo đã giặt cùng các bộ phận và linh kiện của chúng; thiết bị sấy khô với cấu tạo xoay tròn 
cùng các bộ phận và linh kiện cúa chúng, thiết bị sấy tóc cùng các bộ phận và linh kiện 
của chúng; thiết bị sấy khô tay cùng các bộ phận và linh kiện của chúng; thiết bị sấy khô 
tay dùng trong phòng vệ sinh cùng các bộ phận và linh kiện của chúng; thiết bị sấy khô 
tay và mặt cùng các bộ phận và linh kiện của chúng; máy điều hoà nhiệt độ cùng các bộ 
phận và linh kiện của chúng; thiết bị điều hoà không khí cùng các bộ phận và linh kiệt 
của chúng, quạt điện cùng các bộ phận và linh kiện của chúng quạt gió chạy điện cùng 
các bộ phận và linh kiện của chúng, quạt trần chạy điện cùng các bộ phận và linh kiện của 
chúng; quạt cây cùng các bộ phận và linh kiện của chúng, quạt điện dùng cho cá nhân 
cùng các bộ phận và linh kiện của chúng, thiết bị làm mát không khí cùng các bộ phận và 
linh kiện của chúng, thiết bị khử trùng không khí cùng các bộ phận và linh kiện của 
chúng; thiết bị lọc không khí cùng các bộ phận và linh kiện cua chúng, máy giữ độ ẩm 
không khí cùng các bộ phận và linh kiện của chúng; thiết bị hút mùi dùng trong nhà bếp 
cùng các bộ phận và linh kiện của chúng, bộ phận lọc của thiết bị lọc nước dùng cho gia 
đình và công nghiệp cùng các bộ phận và linh kiện của chúng, bơm nhiệt cùng các bộ 
phận và linh kiện cúa chúng; bộ trao đổi nhiệt (không phải bộ phận của máy) cùng các bộ 
phận và linh kiện của chúng, thiết bị sưởi ấm cùng các bộ phận và linh kiện của chúng, lò 
sưởi chạy điện cùng các bộ phận và linh kiện của chúng. 

 
 

(210) 4-2011-13925 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Phan Quang Hiếu  (VN) 
Phòng 409-D2, Giảng Võ, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư IP-MARK 
Châu á (IP-MARK ASIA, CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán bàn ghế, giường tủ, hàng trang trí nội thất; mua bán ga trải giường, 
ghế sofa; mua bán thảm; mua bán trò chơi điện tử; dịch vụ bán buôn và bán lẻ đồ chơi - 
búp bê, máy và thiết bị chơi trò chơi; mua bán sách tạp chí, tập san, lịch, nhật ký, tạp chí.  
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(210) 4-2011-13926 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Phan Quang Hiếu   (VN) 
Phòng 409-D2, Giảng Võ, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư IP-MARK 

Châu á (IP-MARK ASIA, CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán bàn ghế, giường tủ, hàng trang trí nội thất; mua bán ga trải giường, 
ghế sofa; mua bán thảm; mua bán trò chơi điện tử; dịch vụ bán buôn và bán lẻ đồ chơi - 
búp bê, máy và thiết bị chơi trò chơi; mua bán sách tạp chí, tập san, lịch, nhật ký, tạp chí.  

 
 

(210) 4-2011-13927 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A3.7.24; 3.7.21 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, be. 
(731) Phan Quang Hiếu   (VN) 

Phòng 409-D2, Giảng Võ, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư IP-MARK 

Châu á (IP-MARK ASIA, CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán bàn ghế, giường tủ, hàng trang trí nội thất; mua bán ga trải giường, 
ghế sofa; mua bán thảm; mua bán trò chơi điện tử; dịch vụ bán buôn và bán lẻ đồ chơi - 
búp bê, máy và thiết bị chơi trò chơi; mua bán sách tạp chí, tập san, lịch, nhật ký, tạp chí.  

 
 

(210) 4-2011-13928 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) MEYER HEALTHCARE PVT. LTD. (IN) 
10 D, IInd Phase, Peenya Industrial 
Area, Bangalore 560058, India  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2011-13929 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Âu Việt  (VN) 
1A Lý Thường Kiệt, phường Đức Nghĩa, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch trong lĩnh vực thương mại và 
quảng cáo; dịch vụ chức năng văn phòng.  

 

Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; du lịch. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời.  
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(210) 4-2011-13930 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.7.1; 3.7.16 
(591) Đỏ, xanh lam, nâu, ghi xám 
(731) Công ty cổ phần TGM  (VN) 

Số 9 đường 21A, khu dân cư An Lạc, 
phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo, dịch vụ giáo dục giảng dạy; dịch vụ đào tạo các khóa học 
ngắn ngày theo chuyên đề, dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề, dịch vụ câu lạc 
bộ (giải trí hoặc giáo dục), xuất bản sách. 

 
 

(210) 4-2011-13931 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A2.1.23; 4.5.2; 4.5.3; 2.1.8 
(591) Đỏ, xanh dương, ghi xám 
(731) Công ty cổ phần TGM   (VN) 

Số 9 đường 21A, khu dân cư An Lạc, 
phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo, dịch vụ giáo dục giảng dạy; dịch vụ đào tạo các khóa học 
ngắn ngày theo chuyên đề, dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề, dịch vụ câu lạc 
bộ (giải trí hoặc giáo dục), xuất bản sách. 

 
 

(210) 4-2011-13932 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.5.20; 1.15.15; A25.3.15 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH tin học và thiết 

bị máy văn phòng Cảnh Toàn  
(VN) 
327/5 - 326/1C -326/5 Hùng Vương, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy tính, loa, bộ nhớ dùng cho máy vi tính, con chuột máy vi tính, ổ 
cứng dùng cho máy vi tính, bộ mạch tổng hợp dùng cho máy vi tính, bộ lưu điện, điện 
thoại di động, máy quay phim, máy ảnh máy fax, máy tính tiền điện tử, kim từ điển, phần 
mềm máy vi tính, máy quét tài liệu, máy phô tô, máy in, máy hủy tài liệu.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ tư vấn 
về bất động sản. 
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(210) 4-2011-13933 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, trắng, xanh dương, vàng nhạt, đồng
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Sữa TH  (VN) 
Xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh 
Nghệ An  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy (văn phòng phẩm); cặp kẹp tài liệu; sách; túi giấy (dùng để bao gói); danh 

thiếp; catalô.  
 

Nhóm 25: Quần; áo; giầy; dép; mũ (nón); khăn trùm đầu.  
 

Nhóm 29: Sữa; sản phẩm từ sữa; sữa đậu nành; thực phẩm ăn nhanh làm từ hoa quả; rau 
(đã chín/sấy khô).  

 
Nhóm 30: Bánh; kẹo; chế phẩm của ngũ cốc; chè (trà); cà phê; đồ gia vị (thực phẩm).  

 
Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; gia cầm để chăn nuôi (còn sống); cây con (cây giống); 
hạt giống; hoa quả tươi; mạch nha dùng trong chưng cất rượu.  

 
Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước ép rau quả; nước uống đóng chai; nước ngọt có ga; nước 
ngọt không ga; bia.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lí kinh doanh; mua bán sữa, sữa đậu nành và các sản phẩm từ 
sữa, nước quả và đồ uống, nguyên liệu, hương liệu, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất 
kinh doanh ngành sữa; tổ chức triển lãm, hội chợ để bán hàng; tư vấn quản lý nhân sự; 
thông tin về thương mại.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; cho thuê chỗ ở tạm thời; quầy rượu; cho thuê phòng họp; 
dịch vụ đặt chỗ trước chỗ ở tạm thời; đặt chỗ trước nhà hàng ăn.  

 
 

(210) 4-2011-13935 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 4.5.3; 4.5.15 
(591) Xanh lá cây, ghi, trắng. 
(731) E-JOY ELECTRONICS 

INTERNATIONAL CO., LTD.   (TW) 
8F., No. 156-1, Songjiang Rd., Taipei 
City, Taiwan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông để bán lẻ; dịch 

vụ cửa hàng bán lẻ và dịch vụ gian hàng trực tuyến bán lẻ các loại bộ phận và phụ kiện 
cho thiết bị gia dụng, đồ điện gia dụng như ti vi, các sản phẩm nghe nhìn, hệ thống sưởi 
ấm và làm mát, máy tính và các sản phẩm có liên quan đến máy tính.  
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Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa và bảo trì các thiết bị gia dụng, đồ điện gia dụng; 
dịch vụ sửa chữa phần cứng máy tính; dịch vụ cung cấp thông tin và hỗ trợ kỹ thuật trong 
việc lắp đặt, bảo trì và sửa chữa các thiết bị gia dụng, đồ điện gia dụng.  

 
 

(210) 4-2011-13936 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 5.7.3; 5.3.20 
(591) Xanh nước biển đậm, xám, trắng. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn PQC  

(VN) 
194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý và tư vấn quản lý kinh doanh và giao dịch, nghiên cứu và phân tích thị 

trường nhằm tiếp thị và giới thiệu dịch vụ, tư vấn và quản lý nguồn nhân lực, dịch vụ xuất 
nhập khẩu.  

 
Nhóm 36: Đầu tư và kinh doanh bất động sản, dịch vụ cho thuê văn phòng, dịch vụ kinh 
doanh tài chính.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công chế biến lương thực, thực phẩm; dịch vụ gia công chế biến 
thực phẩm theo đơn đặt hàng.  

 
Nhóm 41: Đào tạo nguồn nhân lực; các hoạt động thể thao và văn hoá, cụ thể: tổ chức hội 
nghị, hội thảo, tổ chức các buổi trình diễn ca nhạc, hoà nhạc, chiếu phim; tổ chức các sự 
kiện về văn hoá giáo dục và nghệ thuật, tổ chức tiệc lớn.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ ăn thức uống tại chỗ (do nhà hàng thực hiện), 
dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức hôn lễ. 

 
 

(210) 4-2011-13937 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư Giang 
Sơn CCM  (VN) 
Số 65, ngõ 9, Lương Định Của, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua, bán quần áo thể thao, sơ mi, quần áo thời trang nam, nữ, giày, 

dép, dây lưng, túi, ví, nam, nữ, vali kéo.  
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(210) 4-2011-13938 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.1; 26.1.1 
(731) QA TECHNOLOGY COMPANY, INC.  

(US) 
110 Towle Farm Road, Hampton, NH 
03842, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 09: Đầu đỏ (test probes) để kíểm tra tự động bảng mạch in điện tử.  

 
 

(210) 4-2011-13939 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(731) Công ty TNHH tư vấn kỹ thuật 

công nghệ Tân Tiến  (VN) 
220 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy điều hòa không khí, quạt gió (bộ phận của máy điều hòa không khí), máy 

đông lạnh (tủ cấp đông); thiết bị và máy làm đá vẩy, tủ ướp lạnh( tủ trữ thực phẩm trong 
siêu thị).  

 
Nhóm 35: Mua bán: máy điều hòa không khí, quạt gió (bộ phận của máy điều hòa không 
khí), máy đông lạnh (tủ cấp đông), thiết bị và máy làm đá vẩy, tủ ướp lạnh (tủ trữ thực 
phẩm trong siêu thị).  

 
 

(210) 4-2011-13940 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 
kinh doanh bất động sản Hà 
Nội  (VN) 
16 Láng Hạ, phường Thành Công, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; tư vấn 

trong lĩnh vực bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý tòa nhà.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán cà phê.  
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(210) 4-2011-13941 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A7.1.12; 7.1.24 
(731) Công ty cổ phần xây dựng và 

công nghiệp SANGJI  (VN) 
D33, The Manor, Mỹ Đình, Mễ Trì, quận 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn; kinh doanh bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động 

sản; tư vấn trong lĩnh vực bất động sản; cho thuê bất động sản.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-13942 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A7.1.12; 7.1.24 
(731) Công ty cổ phần xây dựng và 

công nghiệp SANGJI  (VN) 
D33, The Manor, Mỹ Đình, Mễ Trì, quận 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 37: Thi công xây dựng dân dụng và công nghiệp; sửa chữa và bảo dưỡng các công 

trình dân dụng, công nghiệp; cho thuê thiết bị xây dựng.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-13943 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 4.3.3; 24.13.1; 24.15.21; 7.3.11; 1.7.6 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, xanh dương, 

đỏ, vàng, cam. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Quốc Khánh Thăng Long   (VN)
55 Thăng Long, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh.  
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(210) 4-2011-13944 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.4.20; 3.4.18 
(591) Đỏ, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần GreenFeed 

Việt Nam   (VN) 
Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản, thức ăn hải sản.  

 
 

(210) 4-2011-13945 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.3.15; A5.1.5; A5.1.16; A5.7.23; 
5.7.13 

(591) Xanh lá cây, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Thức ăn Sức 

khỏe   (VN) 
260/19 Tô Ngọc Vân, khu phố 2, phường 
Tam Phú, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp xuất ăn công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2011-13946 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.9.1; 26.13.1 
(591) Trắng, vàng, nâu, nâu đỏ. 
(731) CJ GAME LAB CORP.   (KR) 

First Tower 4 Fl., 266-1, Seohyeon-dong, 
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 
463-824, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; chương trình trò chơi máy tính; chương trình máy tính 

dành cho trò chơi ghi trước; phần mềm trò chơi mô phỏng thực tế; các chương trình máy 
tính được ghi sẵn; các chương trình máy tính (phần mềm có thể tải về được); phần mềm 
máy tính dùng để truyền tải nội dung qua mạng không dây; băng trò chơi vi-đê-ô; phần 
mềm dùng để xử lý hình ảnh, đồ họa và văn bản; thiết bị chơi trò chơi gắn với màn hình 
ngoài; phần mềm ứng dụng trên máy vi tính cho điện thoại di động; thiết bị giải trí được 
sử dụng với màn hình ngoài.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
1230 

Nhóm 41: Dịch vụ trò chơi được cung cấp trực tuyến từ mạng máy vi tính; dịch vụ trò 
chơi đánh bạc; cung cấp dịch vụ trò chơi trên máy; cung cấp thông tin trò chơi; cung cấp 
các trung tâm trò chơi trên internet bằng hệ thống máy vi tính; quản lý phòng trò chơi 
máy vi tính cá nhân; tổ chức các trò chơi; cho thuê các máy giải trí; cung cấp và điều 
hành các phương tiện giải trí; dịch vụ giải trí.  

 
Nhóm 42: Phát triển phần mềm máy tính, phát triển phầm mềm trò chơi, sao chép phần 
mềm trò chơi máy tính; bảo trì phần mềm trò chơi máy tính; lập trình trò chơi máy tính; 
thiết kế trang web; phát triển trang web; quản lý trang web; lập trình các ứng dụng đa 
phương tiện, cho thuê phần mềm máy tính; phát triển phần mềm trò chơi máy tính.  

 
 

(210) 4-2011-13947 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Trắng, xanh tím than. 
(731) Công ty TNHH Anh Hoa  (VN) 

Số 77 Trần Văn Bỉnh, khóm 7, phường 5, 
thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: nông sản, thủy hải sản. 

 
 

(210) 4-2011-13948 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
mực in Đồng Tháp  (VN) 
Số 324 Nguyễn Sinh Sắc, khóm 4, thị xã 
Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mực in, máy in phun, máy in laze, máy sao chụp tài liệu (photocopy). 

 
 

(210) 4-2011-13950 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.7.17; A1.5.3; A5.3.13 
(591) Vàng, trắng, xanh rêu đậm, đỏ, nâu. 
(731) Công ty TNHH Cà Phê Nha 

Trang  (VN) 
Tổ 5, Ngọc Hội, phường Ngọc Hiệp, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2011-13951 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.7.25; 25.5.25; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH MTV Địa ốc Cao 

Su Đồng Nai  (VN) 
ấp Trung Tâm, xã Xuân Lập, thị xã Long 
Khánh, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư, khu thương mại, công trình 
công cộng, cầu đường; san lấp mặt bằng.  

 
 

(210) 4-2011-13952 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.9.15; 3.9.18 
(731) TAOKAENOI FOOD & MARKETING 

CO., LTD.   (TH) 
93/5-7 Moo 5 Rattanathibeth Road, 
Bangraknoi, Nonthaburi 11000 Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh (snack) làm từ bột; thực phẩm ăn nhanh (snack) làm từ 
tinh bột ngô.  

 
 

(210) 4-2011-13953 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.15.1; 2.9.25 
(591) Đen, đỏ, hồng, trắng, ghi, vàng, cam, 

xanh, xanh da trời, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm An Bình   (VN) 
Số 4, ngách 21, ngõ 4, phố Phương Mai, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 
 

(210) 4-2011-13954 (220) 08.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) BRIDGE HEALTHCARE PTY. LTD (AU)
Unit 2, 20-24 Muriel St. Hornsby NSW 
2077, Australia  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2011-13955 (220) 11.12.2009 
(641) 4-2009-26953 (441) 26.09.2011 
(300) 77/761,613 17.06.2009 US 

(731) LAUREATE EDUCATION, INC.   (US) 
650 S. Exeter Street, Baltimore, 
Maryland 21202, United States of 
America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Băng cat xét và video ghi âm sẵn, đĩa compăc, đĩa video, đĩa video kỹ thuật số, 

đĩa la-de và các băng video tương tác đã được ghi âm sẵn cung cấp thông tin giáo dục về 
các khoá đào tạo ở cao đẳng, đại học và các cấp sau đại học; các chương trình phần mềm 
vi tính và các phần mềm đa trưyền thông được ghi sẵn trong đĩa CD-Rom và đã cung cấp 
thông tin giáo dục về các khoá đào tạo ở trường cao đẳng, đại học và sau đại học.  

 
Nhóm 16: ấn phẩm, in, cụ thể là các ấn phẩm công bố thông tin, như là các cuốn sách 
mỏng, bản hướng dẫn, sách giáo khoa, sách, các cuốn sách nhỏ và tài liệu cung cấp thông 
tin giáo dục về các khoá đào tạo tại trường cao đẳng, đại học và sau đại học.  

 
 

(210) 4-2011-13956 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.5 (540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
Hợp Phát   (VN) 
Số 17, khu B, Z176, xã Dương Xá, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; máy đun nước; thiết bị phân phối nước gia dụng.  

 
 

(210) 4-2011-13958 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A1.5.3 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Trung Trang  (VN) 
Số 612/31B Trần Hưng Đạo, phường 
Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, 
tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 35: Đại lý mua bán xe mô tô; mua bán phụ tùng xe môtô.  
 

Nhóm 37: Bảo dưỡng và sửa chữa xe môtô, xe gắn máy.  
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(210) 4-2011-13960 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.14; 1.15.15; 1.15.21 
(591) Đỏ tươi, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại du 
lịch Xuân Đất Việt   (VN) 
257 Bạch Đằng, phường Chương Dương, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai.  

 
 

(210) 4-2011-13961 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.3.1; 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BMV Việt 
Nam   (VN) 
Số 26/2 ngách 125 phố Trung Hoà, 
phường Trung Kính, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su.  

 
 

(210) 4-2011-13962 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Hoàng 
Bách  (VN) 
63/10/10 Gò Dầu, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ lót nam; đồ lót nữ.  

 
 

(210) 4-2011-13963 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(591) Hồng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Hoàng 
Bách  (VN) 
63/10/10 Gò Dầu, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần trẻ sơ sinh; áo trẻ sơ sinh; tã lót trẻ sơ sinh bằng vải.  
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(210) 4-2011-13964 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Lương Thị 
Dung   (VN) 
Số 60, phố Hàng Than, Nguyễn Trung 
Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Sản phẩm làm từ bột ngũ cốc (bánh cốm, cốm khô, bánh gai, bánh xuxê).  
 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc (bánh cốm, cốm khô, 
bánh gai, bánh xuxê).  

 
 

(210) 4-2011-13965 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại An 
Sinh  (VN) 
Phòng 301, tập thể H3, Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 08: Kéo học sinh.  
 

Nhóm 16: Bút chì; bút chì mầu; cái gọt bút chì, hộp bút; cái tẩy bằng cao su; thước kẻ; 
kẹp hồ sơ (văn phòng phẩm); cặp kẹp tài liệu; sách; vở học sinh; dập ghim dùng cho văn 
phòng, giấy (văn phòng phẩm); giấy nhắc việc (văn phòng phẩm); đồ dùng cho văn phòng 
(không phải đồ gỗ).  

 
Nhóm 18: Balô; cặp sách; túi xách học sinh; cặp tài liệu. 

 
 

(210) 4-2011-13966 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại An 
Sinh  (VN) 
Phòng 301, tập thể H3 - Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 08: Kéo học sinh.   
 

Nhóm 16: Bút chì; bút chì mầu; cái gọt bút chì, hộp bút; cái tẩy bằng cao su; thước kẻ; 
kẹp hồ sơ (văn phòng phẩm); cặp kẹp tài liệu; sách; vở học sinh; dập ghim dùng cho văn 
phòng, giấy (văn phòng phẩm); giấy nhắc việc (văn phòng phẩm); đồ dùng cho văn phòng 
(không phải đồ gỗ).    

 
Nhóm 18: Balô; cặp sách; túi xách học sinh; cặp tài liệu. 
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(210) 4-2011-13967 (220) 11.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.23; 26.7.25; 26.4.3; 26.11.3 
(591) Xanh dương, xanh đen, cam, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Hoàng Trung Nam  
(VN) 
345/24, Hậu Giang, phường 5, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị dùng trong nhà và nhà vệ sinh: vòi hoa sen (thiết bị trong nhà tắm), 
bồn rửa mặt la va bô, bệ xí nhà vệ sinh, vòi nước trong nhà vệ sinh (vòi xịt nước của bệ 
xí), bình nước nóng năng lượng mặt trời; quạt chạy bằng năng lượng mặt trời; tấm thu 
năng lượng mặt trời.  

 
Nhóm 35: Mua bán: thiết bị vệ sinh dùng trong gia đình, mua bán vật liệu và thiết bị lắp 
đặt trong xây dựng, mua bán: máy nước nóng năng lượng mặt trời, tấm thu năng lượng 
mặt trời.  

 
 

(210) 4-2011-13968 (220) 11.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 1.5.1; 15.7.1; A1.1.10 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Phú Trường An  (VN) 
1501 đường 3/2, phường 16, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: ô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động 
cơ khác.  

 
 

(210) 4-2011-13971 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) MITSUBISHI ELECTRIC 
CORPORATION   (JP) 
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ điều khiển có thể lập trình, màn hình hiển thị đồ họa, bộ đổi điện, bộ 
khuếch đại cho động cơ trợ động, bộ điều khiển cho động cơ trợ động, thiết bị kiểm soát 
và dẫn động cho động cơ, máy vi tính, chương trình máy tính, thẻ hoặc bảng giao diện 
cho máy vi tính, máy phát tín hiệu có dây hoặc không dây, mô-đun đầu vào và đầu ra để 
ghép nối các tín hiệu điều khiển và dữ liệu giữa các thiết bị tự động dùng trong công 
nghiệp, bộ xử lý dữ liệu, tất cả sử dụng trong tự động hóa nhà máy.  
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(210) 4-2011-13972 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) MANDOM CORP.   (JP) 
5-12, Juniken-cho, Chuo-ku, Osaka, 
Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy màu tóc; thuốc nhuộm tạo màu cho tóc; thuốc nhuộm tóc; chế 

phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm tạo kiểu cho tóc; chế phẩm giữ dáng tóc; sáp bôi tóc; chế 
phẩm dạng bọt để tạo kiểu cho tóc; gel tạo kiểu cho tóc; chế phẩm dạng lỏng để tạo kiểu 
cho tóc; chế phẩm xịt dưỡng tóc; sáp dùng trong mỹ phẩm, sáp thơm bôi tóc; nước xức 
tóc; nước thơm dưỡng tóc; kem dùng cho tóc; dầu dưỡng tóc; keo xịt tóc; dầu gội đầu; 
dung dịch dưỡng tóc tạo màu; dầu xả tóc; nước hoa; chất thơm (tinh dầu); nước thơm 
phòng; nước thơm xịt phòng; nước hoa co-lô-nhơ; tinh dầu; khăn tay thấm tẩm nước 
thơm; bột tan, dùng trong nhà vệ sinh; mỹ phẩm; chất chống đổ mồ hôi (vệ sinh); chất 
khử mùi dùng cho cá nhân; mỹ phẩm chăm sóc da; kem làm trắng da; kem dưỡng ẩm da; 
chế phẩm làm sạch mặt dạng bọt; nước thơm dùng cho da; mỹ phẩm dạng sữa dùng cho 
da; kem dùng cho da; chế phẩm để trang điểm; son môi và chế phẩm tạo màu cho môi; 
thuốc bôi mi mắt (mát-ca-ra); mỹ phẩm trang điểm lông mày, mỹ phẩm trang điểm mắt; 
phấn trang điểm; phấn má; mỹ phẩm bôi mí mắt; mặt nạ làm đẹp (mỹ phẩm); chế phẩm 
tẩy trang; nước làm sạch dùng cho mục đích trang điểm; sữa làm sạch dùng để tắm rửa; 
chế phẩm làm sạch mặt để trang điểm; thuốc màu bôi móng tay, móng chân; chế phẩm để 
chăm sóc móng tay, móng chân; chế phẩm tẩy thuốc màu bôi móng tay, móng chân; 
móng tay/chân giả; khăn tay thấm tẩm nước thơm mỹ phẩm; giấy tẩm chế phẩm khử mùi 
cho da và phấn dùng cho cơ thể (không chứa thuốc); chế phẩm làm rụng lông; xà phòng; 
kem đánh răng; chế phẩm dùng để tắm không chứa thuốc, cụ thể là chế phẩm để tắm dạng 
lỏng, gel, bột, muối để tắm và xà phòng tắm dạng bánh; nước hoa cô lôn dùng cho nam 
giới; chế phẩm khử mùi dùng cho cá nhân dạng lăn; chế phẩm khử mùi dùng cho chân 
dạng xịt; xà phòng để chăm sóc cơ thể; xà phòng khử mùi; xà phòng chống đổ mồ hôi; 
xà phòng chống ra mồ hôi chân; chế phẩm dùng sau khi cạo râu; chế phẩm để cạo râu; 
giấy tẩm chế phẩm làm sạch mặt dùng cho trang điểm; giấy thấm dùng cho mặt (mỹ 
phẩm); kem dùng cho môi; miếng dính để loại bỏ trứng cá trên mũi (mỹ phẩm); gel tắm 
vòi hoa sen.  

 
 

(210) 4-2011-13973 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) OCULUS PRIVATE LIMITED   (SG) 
61 Tai Seng Avenue, #05- 12 UE Print 
Media Hub, Singapore 534167  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dung dịch để làm sạch và/hoặc khử trùng kính áp tròng; thuốc nhỏ mắt; nước 

rửa mắt; dung dịch dùng cho kính áp tròng; chế phẩm để chăm sóc kính áp tròng.  
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(210) 4-2011-13974 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.13.1; A3.13.24; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Nhất Minh Dũng   (VN) 
243/26 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, ô tô, xe máy và phụ tùng 
của chúng, quần áo, giày dép, ví da, thuốc lá, mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, dụng cụ y 
tế, đồ chơi trẻ em, văn phòng phẩm, bán lẻ sách báo, tạp chí.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống (do nhà hàng phục vụ). 
 
 

(210) 4-2011-13975 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A18.5.7; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, xám, cam hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và tư 
vấn du lịch á Châu  (VN) 
Số 36, đường 2, khu tập thể F361 An 
Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Lữ hành nội địa; lữ hành quốc tế; vận chuyển hành khách.  
 
 

(210) 4-2011-13976 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Đen, vàng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thành Hoàng Châu   (VN) 
62 Nguyễn Trãi, quận Hải Châu, thành 
phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 01: Các loại nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô; chất dính dùng trong công nghiệp.  
 

Nhóm 02: Sơn; vecni; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ.  
 
 

(210) 4-2011-13977 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Vàng, xám. (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thành Hoàng Châu   (VN) 
62 Nguyễn Trãi, quận Hải Châu, thành 
phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 01: Các loại nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô; chất dính dùng trong công nghiệp.  
 

Nhóm 02: Sơn; vecni; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ.  
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(210) 4-2011-13978 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.5 
(591) Cam, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế thương 
mại Nam Việt  (VN) 
403 Nguyễn Khang, phường Yên Hoà, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, để bán lẻ; quản 

lý quá trình đặt hàng; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới vi tính; dịch vụ soạn 
thảo những bài quảng cáo; đại lý quảng cáo; truyền thông báo quảng cáo; cho thuê không 
gian quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2011-13979 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.1.25; 26.4.1 
(591) Đen, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
trang trí nội thất Z.A.N.O  (VN)
21 đường 24, KDC Bình Hưng, xã Bình 
Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất trong nhà: sô fa, bàn trà; kệ tivi, giường ngủ, tủ quần áo, tủ kệ bếp.  

 
 

(210) 4-2011-13980 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại mỹ phẩm Yến Nhi  
(VN) 
491/76 Lê Văn Sĩ, phường 12, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-13981 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.5.21; 5.5.19 
(591) Vàng, đen trắng, hồng. 

(540) 

  

(731) Văn Tố Nguyệt  (VN) 
45/11 Trần Hưng Đạo, thành phố Hội 
An, tỉnh Quảng Nam  

 

(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện, phòng cắt tóc.  
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(210) 4-2011-13982 (220) 11.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.2; 26.13.25; 1.15.23; A14.1.2 
(731) Bùi Phương Hà   (VN) 

166 Quang Trung, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán giường, tủ, bàn, ghế, đồ đạc nội thất, đồ trang trí nội thất, đồ 
trang trí ngoại thất, đệm nằm, chăn, màn, cốc, chén, bát, đĩa, ly, tách, bộ đồ ăn, bộ đồ 
uống, khay đựng, tủ bếp, thiết bị và dụng cụ nấu nướng, đồ dùng nhà bếp; dịch vụ quảng 
cáo; dịch vụ giới thiệu hàng hoá; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ xuất 
nhập khẩu.  

 
 

(210) 4-2011-13983 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.11.5; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
công nghệ sinh học Phú Gia (VN)
Xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái 
Nguyên  

 

(511)   Nhóm 31: Nấm tươi. 
 

Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật ươm tạo giống nấm; chuyển giao công nghệ nuôi trồng nấm.  
 
 

(210) 4-2011-13985 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.2.7; A26.11.12 
(591) Xanh ngọc, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện cơ Nam 
Việt  (VN) 
143/10 G Ung Văn Khiêm, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện, bếp ga. 
 
 

(210) 4-2011-13986 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Đen, đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH điện cơ Nam 
Việt  (VN) 
143/10 G Ung Văn Khiêm, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện, bếp gas. 
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(210) 4-2011-13988 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tân Mỹ   (VN) 
77 Lê Văn Hưu, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bình đun nước nóng bằng điện.  

 
 

(210) 4-2011-13990 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.15; A5.5.20; 5.5.16 
(591) Xanh lá cây, hồng, trắng. 
(731) Công ty TNHH hương liệu Sen 

Việt   (VN) 
52-54 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hương liệu tự nhiên, tinh dầu, sản phẩm có mùi thơm dùng để sản 

xuất nước hoa hay thực phẩm; mua bán lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc 
lào; mua bán nông, lâm sản nguyên liệu, động vật sống; mua bán đồ dùng trong gia đình 
như: máy khử mùi, sáp thơm khử mùi.  

 
 

(210) 4-2011-13991 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) OLIGO TRADING CO., LTD  (KH) 
89E1 & 91AE1 Kampuchea Kraum Blvd 
Sankat Monoroom, Khan 7 Makara, 
Phnom Penh, Cambodia  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa rửa mặt; kem dưỡng da; dầu gội đầu; nước hoa; son môi.  

 

(210) 4-2011-13992 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.4; 26.4.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Trí Tâm  (VN) 
Số 262B, đại lộ Đồng Khởi, phường Phú 
Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ô tô, mô tô, xe máy.  
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(210) 4-2011-13993 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.9.1 
(591) Hồng. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Thanh  (VN) 
Số 26, ngách 102/49, đường Hoàng Đạo 
Thành, phường Kim Giang, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 14: Đồ nữ trang bằng vàng, bạc, đá quý và kim loại quý, đồ trang sức mỹ ký.  
 
 

(210) 4-2011-13994 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH Dược phẩm U.N.I 
Việt Nam   (VN) 
Phòng 1216, tòa nhà CT4C-X2, Bắc Linh 
Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2011-13998 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.1.16; 5.1.1; A5.1.7; 24.15.21; 24.15.3 
(731) GUANGDONG XIANGSHAN 

WEIGHING APPARATUS GROUP 
LTD.   (CN) 
Baishawan Industrial Park, Qiwan Road, 
Zhongshan, Guangdong, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Cái cân; máy cân; cân cầu đường; cân thư; thiết bị và dụng cụ dùng để cân; cân đứng.  
 
 

(210) 4-2011-13999 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.1.5; 1.15.23 
(591) Vàng, xanh, đen, ghi, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Phát triển 
Xây dựng và Thương mại Tân 
Thăng Long   (VN) 
Cụm 5, xã Phụng Thượng, huyện Phúc 
Thọ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình công nghiệp; dịch 
vụ san lấp mặt bằng; giám sát công trình xây dựng; cho thuê máy móc xây dựng; trang trí 
nội thất công trình.  
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(210) 4-2011-14001 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Vàng đậm, nâu nhạt (540) 

 

(731) Công ty TNHH vật liệu và xây 
dựng Tam Việt  (VN) 
127B, Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn hóa chất xây dựng, vật liệu xây dựng. 

 
 

(210) 4-2011-14002 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Xanh dương, Xanh dương nhạt (540) 

 

(731) Công ty TNHH vật liệu và xây 
dựng Tam Việt   (VN) 
127B, Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn hóa chất xây dựng, vật liệu xây dựng. 

 
 

(210) 4-2011-14005 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên dịch vụ 
thương mại Gỗ Việt  (VN) 
133 Đề Thám, phường Cô Giang, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động.  
 

Nhóm 35: Mua bán điện thoại di động.  
 
 

(210) 4-2011-14006 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; A1.5.3; 26.3.23 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Duy Linh   (VN) 
Xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, tỉnh 
Vĩnh Phúc  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 24: Phông và rèm vải. 
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(210) 4-2011-14010 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Huỳnh Hồng Hải   (VN) 
563 Nguyễn Thị Thập, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Bia.  

 
 

(210) 4-2011-14011 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Phạm Văn Sơn  (VN) 
C4 khu phố I, phường Thới An, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 08: Dao phát cỏ.  

 
 

(210) 4-2011-14012 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A25.7.6; 26.1.6 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, đỏ, da cam, 

vàng, đen. 
(731) SHENZHEN OMIS ELECTRONIC 

TECHNOLOGY CO., LTD. (CN)   (CN) 
Room 1108, Hualianfa Building, 
No.2006 Huaqiang North Road, Futian 
District, Shenzhen, CHINA  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Diện thoại di động; phụ kiện của điện thoại di động; thiết bị truyền thông 

mạng; máy tính; thiết bị ngoại vi của máy tính; tai nghe.  
 
 

(210) 4-2011-14013 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần gạch bê 
tông nhẹ Hải Phòng (VN)   (VN) 
Thôn Doãn Lại, xã Lại Xuân, huyện 
Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 19: Gạch, bê tông. 
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(210) 4-2011-14014 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Nguyễn Minh Hùng  (VN) 
ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện 
Thoại Sơn, tỉnh An Giang  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: khăn giấy, khăn giấy thơm, khăn giấy ướt, khăn giấy vệ sinh.  
 
 

(210) 4-2011-14015 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.9.1; 1.15.15; A3.9.6 
(591) Xanh lá cây, xanh tím than, da cam, 

vàng, đen, trắng, ghi xám. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất mỹ phẩm Mai 
Tâm (VN)   (VN) 
Số 235/1 đường Phan Thanh Giản, phường 
2, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm.  
 
 

(210) 4-2011-14016 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.1; A26.3.6 
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) XIE HONG YI  (CN) 

Tan Hoa Street No. 52, Dongxing, 
Guangxi, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã chế biến như: đậu, mít sấy, khoai, dứa, sầu riêng, hạt điều, hạt 
sen, hạt dẻ, nhãn, chôm chôm, trái vải, trái xoài, bò khô; thủy hải sản sấy khô như: cá 
khô, tôm khô, mực khô, ruốc (chà bông), con trùn biển.  

 

Nhóm 30: Cà phê; kẹo; bánh; ca cao; trà; gạo; sô cô la; phở; mì.  
 
 

(210) 4-2011-14018 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Xanh lá cây, vàng. 
(731) XIE HONG YI    (CN) 

Tan Hoa Street No. 52, Dongxing, 
Guangxi, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã chế biến như: đậu, mít sấy, khoai, dứa, sầu riêng, hạt điều, hạt 
sen, hạt dẻ, nhãn, chôm chôm, trái vải, trái xoài, bò khô; thủy hải sản sấy khô như: cá 
khô, tôm khô, mực khô, ruốc (chà bông), con trùn biển.   

 
Nhóm 30: Cà phê; kẹo; bánh; ca cao; trà; gạo; sô cô la; phở; mì.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê.  

 
 

(210) 4-2011-14019 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Đỏ, xanh dương, vàng. 
(731) Hộ kinh doanh bánh bao 

Hồng Phúc   (VN) 
480/4E, quốc lộ 1, phường 4, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh bao.  

 
 

(210) 4-2011-14020 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Long Lê   (VN) 
466, quốc lộ 62, phường 6, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất treo trái (hóa chất dùng để kìm hãm quá trình chín của trái cây trên 

cây trồng).  
 
 

(210) 4-2011-14022 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; 26.3.23; 18.5.1 
(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ vận 
chuyển quốc tế Hoàng Anh  
(VN) 
361/21/3 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
05, quận 03, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Đại lý vận chuyển hàng hóa đường bộ và đường hàng không; dịch vụ đóng gói 

hàng hóa; dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu. 
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(210) 4-2011-14023 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) YIWU ZHOUHE IMPORT & EXPORT 
CO., LTD   (CN) 
No.79, Guanqinfan, Choujiang Street, 
Yiwu City, Zhejiang, China  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; kính mắt; máy chụp ảnh [camera]; pin  ganvanic [pin điện]; thiết 

bị để thu hút và diệt trừ sâu bọ, côn trùng chạy bằng điện; dụng cụ hàng hải; dây điện; 
máy fax; máy phát thanh.  

 
 

(210) 4-2011-14024 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) YIWU ZHOUBE IMPORT & EXPORT 
CO., LTD   (CN) 
No.79, Guanqinfan, Choujiang Street, 
Yiwu City, Zhejiang, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; kính mắt; máy chụp ảnh [camera]; pin ganvanic [pin điện ]; thiết 

bị để thu hút và diệt trừ sâu bọ, côn trùng chạy bằng điện; dụng cụ hàng hải; dây điện; 
máy fax; máy phát thanh.  

 
 

(210) 4-2011-14025 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A11.3.7; 11.3.18 
(591) Nâu đậm, da cam. 
(731) Phạm Thị Thu Phương   (VN) 

42 Hoàng An, phường Trung Phụng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 30: Nem cuộn, bún, xôi, bánh mì, tương ớt (gia vị) đồ gia vị (nước chấm nước sốt). 

 
 

(210) 4-2011-14026 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Phạm Thị Thu Phương   (VN) 
47 Hoàng An, phường Trung Phụng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giầy dép. 
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(210) 4-2011-14027 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) Hộ kinh doanh Cẩm Lan  (VN) 

164 đường số 8, khu phố 13, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; các chế phẩm chăm sóc da; nước hoa; sữa tắm; dầu gội đầu; chế 

phẩm dùng để tẩy trắng; nước rửa chén; chế phẩm để cọ rửa.  
 

 
 
 

(210) 4-2011-14028 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH Vạn Phước  (VN) 
Số 157 đại lộ 30/4, tổ 7, khu phố 1, 
phường 1, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây 
Ninh 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu; dịch vụ quán 

cà phê.  
 
 

 
(210) 4-2011-14029 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 
kinh doanh bất động sản Hà 
Nội  (VN) 
16 Láng Hạ, phường Thành Công, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 36: mua bán (Kinh doanh) bất động sản; quản lý tòa nhà (quản lý bất động sản); 

môi giới bất động sản; tư vấn trong lĩnh vực bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý 
tòa nhà.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, quán cà phê. 
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(210) 4-2011-14030 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A24.15.7; 1.5.1; A24.15.13; 26.4.1 
(591) Xanh nước biển, vàng, đỏ, trắng, xanh lá 

cây. 
(731) Công ty cổ phần Hoàng Gia  

(VN) 
Phố Lương Đình Của, phường An Tảo, 
thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại: gạch, ngói. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2011-14031 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.13.1 
(591) Đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, xanh da trời, 

xanh nước biển, xanh đậm. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Sơn Việt  (VN) 
16 Hai Bà Trưng, thành phố Huế, tỉnh 
Thừa Thiên Huế  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn dầu. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán sơn dầu. 
 
 

(210) 4-2011-14032 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 4.5.12; 4.5.13 
(731) GREEN DADI EDUCATION 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (HK) 
Rooms 1501 - 3 Far East Consortium 
Bldg, 121 Des Voeux Rd, Central, Hong 
Kong  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 41: Học viện, trường đào tạo (giáo dục); dịch vụ về giáo dục giảng dạy; khảo thí 

giáo dục; trường mẫu giáo; ký túc xá (trường học); tổ chức và điều khiển hội nghị tập 
huấn.  
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(210) 4-2011-14033 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Đại Thành   (VN) 
Số 24, dãy A, Trung Kính, tổ 39, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dưọc phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-14034 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Đại Thành    (VN) 
Số 24, dãy A, Trung Kính, tổ 39, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-14035 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Đại Thành    (VN) 
Số 24, dãy A, Trung Kính, tổ 39, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-14036 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần An Viên  (VN) 
78 phố Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, bộ đồ áo quan, bục giảng kinh, bình đựng tro hỏa tang, quan tài, hầm 
mộ, hàng rào xung quanh phần mộ, đài tưởng niệm mộ chí, tấm mộ chí, tấm bia mộ chí, 
bia đá lát mộ, tượng nhỏ bằng đá, tượng nhỏ bằng giấy, tượng nhỏ bằng kim loại quý, 
tượng bán thân bằng kim loại quý, tượng nhỏ bằng kim loại thương, tượng bằng kim loại 
thường, tượng nhỏ bằng sứ, đất nung, thủy tinh, tượng bằng sứ, đất nung, thủy tinh, bản 
khắc tranh trổ (tranh khắc), chuỗi hạt, chuông, bùa, nến thơm, nến, hương, nhang, vải liệm. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ làm vòng hoa hay vành hoa; dịch vụ sắp hay xếp hoa; dịch vụ vệ sinh 
và chăm sóc sắc đẹp cho người hoặc động vật; dịch vụ nông nghiệp, làm vườn và lâm 
nghiệp; thẩm mĩ viện; dịch vụ trang điểm.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ tang lễ, cụ thể là các công việc: lo liệu lễ tang, dịch vụ hỏa táng, mai 
táng; dịch vụ cưới hỏi; dịch vụ tổ chức hôn lễ; dịch vụ cho thuê quần áo; dịch vụ môi giới 
hôn nhân; dịch vụ hòa giải; tổ chức các buổi lễ tôn giáo; dịch vụ vệ sĩ; dịch vụ an ninh; 
dịch vụ bảo vệ; dịch vụ công chứng.  

 
 

(210) 4-2011-14037 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.11.7; 3.9.18; 1.15.23 
(731) SIX CONTINENTS HOTELS, INC., A 

DELAWARE CORPORATION   (US) 
Three Ravinia Drive, Atlanta, Georgia 
30346 United States of America  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ khách sạn cạnh đường dành cho khách có ô tô; 

cung cấp phòng nghỉ tạm thời; dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ đặt chỗ trước ở 
khách sạn và ở các chỗ ở tạm thời khác; thông tin về các kỳ nghỉ và lập kế hoạch liên 
quan đến chỗ ở tạm thời; quầy rượu; dịch vụ hộp đêm và nhà hàng phục vụ rượu cocktail, 
tiệm cà phê, dịch vụ nhà hàng ăn uống và quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp thực phẩm và 
đồ uống (do nhà hàng thực hiện), dịch vụ cung cấp cơ sở vật chất (phương tiện [trừ thiết bị 
âm thành, hình ảnh]) cho triển lãm, cuộc họp và cho hội nghị; dịch vụ đăng ký nhận 
phòng ở khách sạn và dịch vụ trả phòng ở khách sạn; dịch vụ cung cấp thông tin điện tử 
liên quan đến khách sạn, dịch vụ tư vấn, cố vấn liên quan đến các dịch vụ nói trên trong 
nhóm 43.  

 
 

(210) 4-2011-14038 (220) 11.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) WHITE WATER ENTERPRISES LLC  
(US) 
3983 S. McCarran Blvd. #271, Reno, 
Nevada 89502, United States of America 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày, dép; đồ đi chân (quần áo); đế giày, đế dép, đế dùng cho đồ đi chân.  
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(210) 4-2011-14039 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Đinh Thị Tuyền  (VN) 
Tổ 4, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, 
tỉnh Tuyên Quang  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xe máy. 

 
 

(210) 4-2011-14040 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 6.1.2; 1.15.15 
(591) Xanh nước biển, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hà Tiên  (VN) 
Chùa Hà Tiên, xã Định Trung, thành phố 
Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 32: Nước lọc tinh khiết, nước uống tinh khiết đóng chai. 

 
 

(210) 4-2011-14041 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, vàng chanh, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thảo Mộc 
Hương  (VN) 
Phòng 1003, tòa nhà 17T11, khu đô thị 
Trung Hòa Nhân Chính, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-14042 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, nâu, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Anh ngữ hội 
nhập E-English   (VN) 
72 Bis Võ Thị Sáu, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Môi giới thương mại; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo cụ thể là: dạy ngoại ngữ; giáo dục mầm non, tiểu 
học, trung bọc cơ sở và dạy nghề; đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học; tư vấn giáo dục.  
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(210) 4-2011-14043 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; A1.1.10 
(591) Vàng nhạt, vàng đồng. 

(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại dịch vụ khách sạn Quý 
Phương Bắc  (VN) 
Lô 1-2-3 đường 3 tháng 2, phường Thuận 
Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách theo hợp đồng. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống. 
 

 
 
 

(210) 4-2011-14044 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  
(KR) 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, 
Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi kiểu người máy, máy hút bụi chạy điện và các bộ phận của chúng, 

bộ phận túi đựng rác của máy hút bụi, bộ phận ống hút của máy hút bụi; máy giặt chạy 
điện dùng cho mục đích gia đình; máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia đình, máy 
xay chạy điện dùng cho mục đích gia đình, máy rửa bát đĩa, máy rửa bát đĩa tự động.  

 
 

 
 

(210) 4-2011-14045 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.9.1 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hoá mỹ phẩm 
Tiền Giang  (VN) 
ấp Hòa Ninh, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ 
Gạo, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để giặt; chất tẩy rửa không dùng cho các hoạt động sản xuất và 

không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dùng để giặt khô; chế phẩm làm bóng dùng 
trong giặt giũ; dung dịch để cọ rửa, chế phẩm để ngâm khi giặt. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 
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(210) 4-2011-14048 (220) 12.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 20.7.1; 5.7.3; 5.13.4; A1.1.10 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, vàng, vàng đất, trắng.

(540) 

  

(731) Văn phòng luật sư Đàm Bảo 
Hoàng   (VN) 
20/13 Phan Đăng Lưu, phường 6, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý.  

 
 

(210) 4-2011-14049 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Xanh, trắng. (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
mỹ phẩm Thái Ngọc  (VN) 
D12/11 E9 đường Quách Điêu, tổ 11B, 
ấp 4, xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-14050 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.5.1 
(591) Đỏ, đen, xanh lá mạ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Con đường mới 
EQUEST  (VN) 
343 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41:  Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở, giáo dục 

trung học phổ thông. 
 
 

(210) 4-2011-14051 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.7.17; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh nuớc biển, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu ATS  (VN) 
Số 10/3, Lê Hồng Phong, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước, bếp ga, nồi cơm điện, thiết bị điều hòa không khí, bồn rửa 
chén bát (gắn cố định), vòi hoa sen.  

 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị lọc nước, bếp ga, nồi cơm điện, thiết bị điều hòa không khí, 
bồn rửa chén bát (gắn cố định), vòi hoa sen. 

 
 

(210) 4-2011-14052 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Ngân hàng TMCP kỹ thương 
Việt Nam   (VN) 
70-72 Bà Triệu, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Hoạt động tín dụng; hoạt động ngân hàng; dịch vụ huy động vốn ngắn hạn, 

trung hạn, dài hạn của các tổ chức và cá nhân dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ 
hạn, chứng chỉ tiền gửi; huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong 
mối quan hệ với nước ngoài khi được ngân hàng nhà nước cho phép; tiếp nhận vốn đầu tư 
và phát triển của các tổ chức trong nước; cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; hùn vốn; 
làm dịch vụ thanh toán giữa các ngân hàng vay vốn của các tổ chức tín dụng khác và 
thanh toán quốc tế; chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá hùn vốn và 
liên doanh theo pháp luật; kinh doanh ngoại tệ; dịch vụ ủy thác (tài chính, tiền tệ, bất 
động sản); dịch vụ tài chính và tiền tệ; kinh doanh chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, cơ 
sở hạ tầng khu công nghiệp, các công trình điện đến 35KV; sửa chữa cơ sở hạ tầng; san 
lấp mặt bằng. 

 
 

(210) 4-2011-14053 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.3; 26.4.7; 3.7.17; 20.7.1 
(591) Trắng, đen, đỏ, đỏ đậm, ghi. 
(731) Ngân hàng TMCP kỹ thương 

Việt Nam   (VN) 
70-72 Bà Triệu, thành phố Hà Nội    

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Hoạt động tín dụng; hoạt động ngân hàng; dịch vụ huy động vốn ngắn hạn, 

trung hạn, dài hạn của các tổ chức và cá nhân dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ 
hạn, chứng chỉ tiền gửi; huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong 
mối quan hệ với nước ngoài khi được ngân hàng nhà nước cho phép; tiếp nhận vốn đầu tư 
và phát triển của các tổ chức trong nước; cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; hùn vốn; 
làm dịch vụ thanh toán giữa các ngân hàng vay vốn của các tổ chức tín dụng khác và 
thanh toán quốc tế; chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá hùn vốn và 
liên doanh theo pháp luật; kinh doanh ngoại tệ; dịch vụ ủy thác (tài chính, tiền tệ, bất 
động sản); dịch vụ tài chính và tiền tệ; kinh doanh chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm.  
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(210) 4-2011-14054 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.7.17; 26.13.25; 20.7.1 
(591) Trắng, đỏ, đỏ đậm. 
(731) Ngân hàng TMCP kỹ thương 

Việt Nam     (VN) 
70-72 Bà Triệu, thành phố Hà Nội      

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 36: Hoạt động tín dụng; hoạt động ngân hàng; dịch vụ huy động vốn ngắn hạn, 
trung hạn, dài hạn của các tổ chức và cá nhân dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ 
hạn, chứng chỉ tiền gửi; huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong 
mối quan hệ với nước ngoài khi được ngân hàng nhà nước cho phép; tiếp nhận vốn đầu tư 
và phát triển của các tổ chức trong nước; cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; hùn vốn; 
làm dịch vụ thanh toán giữa các ngân hàng vay vốn của các tổ chức tín dụng khác và 
thanh toán quốc tế; chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá hùn vốn và 
liên doanh theo pháp luật; kinh doanh ngoại tệ; dịch vụ ủy thác (tài chính, tiền tệ, bất 
động sản); dịch vụ tài chính và tiền tệ; kinh doanh chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm.  

 

(210) 4-2011-14055 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.3; 26.4.7 
(731) Ngân hàng TMCP kỹ thương 

Việt Nam     (VN) 
70-72 Bà Triệu, thành phố Hà Nội      

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 36: Hoạt động tín dụng; hoạt động ngân hàng; dịch vụ huy động vốn ngắn hạn, 
trung hạn, dài hạn của các tổ chức và cá nhân dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ 
hạn, chứng chỉ tiền gửi; huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong 
mối quan hệ với nước ngoài khi được ngân hàng nhà nước cho phép; tiếp nhận vốn đầu tư 
và phát triển của các tổ chức trong nước; cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; hùn vốn; 
làm dịch vụ thanh toán giữa các ngân hàng vay vốn của các tổ chức tín dụng khác và 
thanh toán quốc tế; chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá hùn vốn và 
liên doanh theo pháp luật; kinh doanh ngoại tệ; dịch vụ ủy thác (tài chính, tiền tệ, bất 
động sản); dịch vụ tài chính và tiền tệ; kinh doanh chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm.  

 
 

(210) 4-2011-14056 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Trắng, đen, ghi. 
(731) Ngân hàng TMCP kỹ thương 

Việt Nam  (VN) 
70-72 Bà Triệu, thành phố Hà Nội      

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 36: Hoạt động tín dụng; hoạt động ngân hàng; dịch vụ huy động vốn ngắn hạn, 
trung hạn, dài hạn của các tổ chức và cá nhân dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ 
hạn, chứng chỉ tiền gửi; huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong 
mối quan hệ với nước ngoài khi được ngân hàng nhà nước cho phép; tiếp nhận vốn đầu tư 
và phát triển của các tổ chức trong nước; cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; hùn vốn; 
làm dịch vụ thanh toán giữa các ngân hàng vay vốn của các tổ chức tín dụng khác và 
thanh toán quốc tế; chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá hùn vốn và 
liên doanh theo pháp luật; kinh doanh ngoại tệ; dịch vụ ủy thác (tài chính, tiền tệ, bất 
động sản); dịch vụ tài chính và tiền tệ; kinh doanh chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm.  

 
 

(210) 4-2011-14057 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Ngân hàng TMCP kỹ thương 
Việt Nam     (VN) 
70-72 Bà Triệu, thành phố Hà Nội      

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Hoạt động tín dụng; hoạt động ngân hàng; dịch vụ huy động vốn ngắn hạn, 

trung hạn, dài hạn của các tổ chức và cá nhân dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ 
hạn, chứng chỉ tiền gửi; huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong 
mối quan hệ với nước ngoài khi được ngân hàng nhà nước cho phép; tiếp nhận vốn đầu tư 
và phát triển của các tổ chức trong nước; cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; hùn vốn; 
làm dịch vụ thanh toán giữa các ngân hàng vay vốn của các tổ chức tín dụng khác và 
thanh toán quốc tế; chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá hùn vốn và 
liên doanh theo pháp luật; kinh doanh ngoại tệ; dịch vụ ủy thác (tài chính, tiền tệ, bất 
động sản); dịch vụ tài chính và tiền tệ; kinh doanh chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm.  

 
 

(210) 4-2011-14058 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Ngân hàng TMCP kỹ thương 
Việt Nam     (VN) 
70-72 Bà Triệu, thành phố Hà Nội     

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Hoạt động tín dụng; hoạt động ngân hàng; dịch vụ huy động vốn ngắn hạn, 

trung hạn, dài hạn của các tổ chức và cá nhân dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ 
hạn, chứng chỉ tiền gửi; huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong 
mối quan hệ với nước ngoài khi được ngân hàng nhà nước cho phép; tiếp nhận vốn đầu tư 
và phát triển của các tổ chức trong nước; cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; hùn vốn; 
làm dịch vụ thanh toán giữa các ngân hàng vay vốn của các tổ chức tín dụng khác và 
thanh toán quốc tế; chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá hùn vốn và 
liên doanh theo pháp luật; kinh doanh ngoại tệ; dịch vụ ủy thác (tài chính, tiền tệ, bất 
động sản); dịch vụ tài chính và tiền tệ; kinh doanh chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm.  
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(210) 4-2011-14059 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Ngân hàng TMCP kỹ thương 
Việt Nam     (VN) 
70-72 Bà Triệu, thành phố Hà Nội     

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; hỗ trợ điều hành kinh doanh; nghiên 
cứu thị trường.  

 

Nhóm 36: Đầu tư vốn; tư vấn tài chính; quản lý tài chính; dịch vụ bảo lãnh tài chính; dịch 
vụ làm tài chính; ủy thác tài chính; phân tích tài chính; thuê mua tài chính; cho vay tài 
chính; dịch vụ trả góp tài chính; tư vấn đầu tư; dịch vụ quản lý quỹ; quỹ tài chính; quỹ 
đầu tư; quỹ tính dụng, quỹ tương hỗ; quỹ viện trợ; quyên góp từ thiện; dịch vụ bảo lãnh 
phát hành chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán; dịch vụ môi giới bảo hiểm; môi giới 
chứng khoán; hãng bất động sản; dịch vụ nhà ở (bất động sản); quản lý bất động sản; môi 
giới bất động sản; cho thuê bất động sản; mua bán bất động sản; hoạt động ngân hàng. 

 
 

(210) 4-2011-14060 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Kỹ thương Việt Nam  (VN)
70-72 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội      

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; hỗ trợ điều hành kinh doanh; nghiên 
cứu thị trường.   

 

Nhóm 36: Đầu tư vốn; tư vấn tài chính; quản lý tài chính; dịch vụ bảo lãnh tài chính; dịch 
vụ làm tài chính; ủy thác tài chính; phân tích tài chính; thuê mua tài chính; cho vay tài 
chính; dịch vụ trả góp tài chính; tư vấn đầu tư; dịch vụ quản lý quỹ; quỹ tài chính; quỹ 
đầu tư; quỹ tính dụng, quỹ tương hỗ; quỹ viện trợ; quyên góp từ thiện; dịch vụ bảo lãnh 
phát hành chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán; dịch vụ môi giới bảo hiểm; môi giới 
chứng khoán; hãng bất động sản; dịch vụ nhà ở (bất động sản); quản lý bất động sản; môi 
giới bất động sản; cho thuê bất động sản; mua bán bất động sản; hoạt động ngân hàng. 

 
 

(210) 4-2011-14061 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Trắng, đen, đỏ. 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Kỹ thương Việt Nam  (VN)
70-72 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội     

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 
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(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; hỗ trợ điều hành kinh doanh; nghiên 
cứu thị trường.   

 
Nhóm 36: Đầu tư vốn; tư vấn tài chính; quản lý tài chính; dịch vụ bảo lãnh tài chính; dịch 
vụ làm tài chính; ủy thác tài chính; phân tích tài chính; thuê mua tài chính; cho vay tài 
chính; dịch vụ trả góp tài chính; tư vấn đầu tư; dịch vụ quản lý quỹ; quỹ tài chính; quỹ 
đầu tư; quỹ tính dụng, quỹ tương hỗ; quỹ viện trợ; quyên góp từ thiện; dịch vụ bảo lãnh 
phát hành chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán; dịch vụ môi giới bảo hiểm; môi giới 
chứng khoán; hãng bất động sản; dịch vụ nhà ở (bất động sản); quản lý bất động sản; môi 
giới bất động sản; cho thuê bất động sản; mua bán bất động sản; hoạt động ngân hàng. 

 
 

(210) 4-2011-14062 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Trắng, đen, đỏ. 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Kỹ thương Việt Nam  (VN)
70-72 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội     

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; hỗ trợ điều hành kinh doanh; nghiên 

cứu thị trường.   
 

Nhóm 36: Đầu tư vốn; tư vấn tài chính; quản lý tài chính; dịch vụ bảo lãnh tài chính; dịch 
vụ làm tài chính; ủy thác tài chính; phân tích tài chính; thuê mua tài chính; cho vay tài 
chính; dịch vụ trả góp tài chính; tư vấn đầu tư; dịch vụ quản lý quỹ; quỹ tài chính; quỹ 
đầu tư; quỹ tính dụng, quỹ tương hỗ; quỹ viện trợ; quyên góp từ thiện; dịch vụ bảo lãnh 
phát hành chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán; dịch vụ môi giới bảo hiểm; môi giới 
chứng khoán; hãng bất động sản; dịch vụ nhà ở (bất động sản); quản lý bất động sản; môi 
giới bất động sản; cho thuê bất động sản; mua bán bất động sản; hoạt động ngân hàng. 

 
 

(210) 4-2011-14063 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Kỹ thương Việt Nam  (VN)
70-72 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội     

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới chứng khoán; dịch vụ tự doanh chứng khoán; dịch vụ tư vấn 

đầu tư chứng khoán; dịch vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán; dịch vụ lưu ký chứng 
khoán; dịch vụ tư vấn tài chính. 
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(210) 4-2011-14064 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Kỹ thương Việt Nam  
(VN) 
70-72 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội       

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới chứng khoán; dịch vụ tự doanh chứng khoán; dịch vụ tư vấn 

đầu tư chứng khoán; dịch vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán; dịch vụ lưu ký chứng 
khoán; dịch vụ tư vấn tài chính. 

 
 

(210) 4-2011-14065 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Trắng, đen, đỏ. 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Kỹ thương Việt Nam  
(VN) 
70-72 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội       

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới chứng khoán; dịch vụ tự doanh chứng khoán; dịch vụ tư vấn 

đầu tư chứng khoán; dịch vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán; dịch vụ lưu ký chứng 
khoán; dịch vụ tư vấn tài chính. 

 
 

(210) 4-2011-14066 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Trắng, đen, đỏ. 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Kỹ thương Việt Nam  
(VN) 
70-72 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội       

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới chứng khoán; dịch vụ tự doanh chứng khoán; dịch vụ tư vấn 

đầu tư chứng khoán; dịch vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán; dịch vụ lưu ký chứng 
khoán; dịch vụ tư vấn tài chính. 
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(210) 4-2011-14067 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Kỹ thương Việt Nam  
(VN) 
70-72 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn; tư vấn tài chính; quản lý tài chính; dịch vụ bảo lãnh tài chính; dịch 

vụ làm tài chính; ủy thác tài chính; phân tích tài chính; thuê mua tài chính; cho vay tài 
chính; dịch vụ trả góp tài chính; tư vấn đầu tư; dịch vụ quản lý quỹ; quỹ tài chính; quỹ 
đầu tư; quỹ tính dụng, quỹ tương hỗ; quỹ viện trợ; quyên góp từ thiện; dịch vụ bảo lãnh 
phát hành chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán; dịch vụ môi giới bảo hiểm; môi giới 
chứng khoán; hãng bất động sản; dịch vụ nhà ở (bất động sản); quản lý bất động sản; môi 
giới bất động sản; cho thuê bất động sản; mua bán bất động sản; hoạt động ngân hàng.   

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, cơ 
sở hạ tầng khu công nghiệp, các công trình điện đến 35KV, sửa chữa cơ sở hạ tầng, san 
lấp mặt bằng.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-14068 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần Kỹ thương Việt Nam  
(VN) 
70-72 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn; tư vấn tài chính; quản lý tài chính; dịch vụ bảo lãnh tài chính; dịch 

vụ làm tài chính; ủy thác tài chính; phân tích tài chính; thuê mua tài chính; cho vay tài 
chính; dịch vụ trả góp tài chính; tư vấn đầu tư; dịch vụ quản lý quỹ; quỹ tài chính; quỹ 
đầu tư; quỹ tính dụng, quỹ tương hỗ; quỹ viện trợ; quyên góp từ thiện; dịch vụ bảo lãnh 
phát hành chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán; dịch vụ môi giới bảo hiểm; môi giới 
chứng khoán; hãng bất động sản; dịch vụ nhà ở (bất động sản); quản lý bất động sản; môi 
giới bất động sản; cho thuê bất động sản; mua bán bất động sản; hoạt động ngân hàng.   

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, cơ 
sở hạ tầng khu công nghiệp, các công trình điện đến 35KV, sửa chữa cơ sở hạ tầng, san 
lấp mặt bằng.  
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(210) 4-2011-14069 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Trắng, đen, đỏ. 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Kỹ thương Việt Nam  
(VN) 
70-72 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn; tư vấn tài chính; quản lý tài chính; dịch vụ bảo lãnh tài chính; dịch 

vụ làm tài chính; ủy thác tài chính; phân tích tài chính; thuê mua tài chính; cho vay tài 
chính; dịch vụ trả góp tài chính; tư vấn đầu tư; dịch vụ quản lý quỹ; quỹ tài chính; quỹ 
đầu tư; quỹ tính dụng, quỹ tương hỗ; quỹ viện trợ; quyên góp từ thiện; dịch vụ bảo lãnh 
phát hành chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán; dịch vụ môi giới bảo hiểm; môi giới 
chứng khoán; hãng bất động sản; dịch vụ nhà ở (bất động sản); quản lý bất động sản; môi 
giới bất động sản; cho thuê bất động sản; mua bán bất động sản; hoạt động ngân hàng.   

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, cơ 
sở hạ tầng khu công nghiệp, các công trình điện đến 35KV, sửa chữa cơ sở hạ tầng, san 
lấp mặt bằng.  

 
 

 
(210) 4-2011-14070 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Trắng, đen, đỏ. 
(731) Ngân hàng TMCP Kỹ thương 

Việt Nam    (VN) 
70-72 Bà Triệu, thành phố Hà Nội   

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn; tư vấn tài chính; quản lý tài chính; dịch vụ bảo lãnh tài chính; dịch 

vụ làm tài chính; ủy thác tài chính; phân tích tài chính; thuê mua tài chính; cho vay tài 
chính; dịch vụ trả góp tài chính; tư vấn đầu tư; dịch vụ quản lý quỹ; quỹ tài chính; quỹ 
đầu tư; quỹ tính dụng, quỹ tương hỗ; quỹ viện trợ; quyên góp từ thiện; dịch vụ bảo lãnh 
phát hành chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán; dịch vụ môi giới bảo hiểm; môi giới 
chứng khoán; hãng bất động sản; dịch vụ nhà ở (bất động sản); quản lý bất động sản; môi 
giới bất động sản; cho thuê bất động sản; mua bán bất động sản; hoạt động ngân hàng.   

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, cơ 
sở hạ tầng khu công nghiệp, các công trình điện đến 35KV, sửa chữa cơ sở hạ tầng, san 
lấp mặt bằng.  
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(210) 4-2011-14071 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.5.1; 24.17.17; 24.17.25 
(591) Trắng, đen, đỏ. 
(731) Ngân hàng TMCP Kỹ thương 

Việt Nam    (VN) 
70-72 Bà Triệu, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 36: Hoạt động tín dụng; hoạt động ngân hàng; dịch vụ huy động vốn ngắn hạn, 
trung hạn, dài hạn của các tổ chức và cá nhân dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ 
hạn, chứng chỉ tiền gửi; huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong 
mối quan hệ với nước ngoài khi được ngân hàng nhà nước cho phép; tiếp nhận vốn đầu tư 
và phát triển của các tổ chức trong nước; cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; hùn vốn; 
làm dịch vụ thanh toán giữa các ngân hàng vay vốn của cảc tổ chức tín dụng khác và 
thanh toán quốc tế; chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá hùn vốn và 
liên doanh theo pháp luật; kinh doanh ngoại tệ; dịch vụ ủy thác (tài chính, tiền tệ, bất 
động sản); dịch vụ tài chính và tiền tệ; kinh doanh chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm. 

 
 

(210) 4-2011-14072 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.17.17; 24.17.25; A16.1.11 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) Ngân hàng TMCP Kỹ thương 

Việt Nam    (VN) 
70-72 Bà Triệu, thành phố Hà Nội   

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Hoạt động tín dụng; hoạt động ngân hàng; dịch vụ huy động vốn ngắn hạn, 
trung hạn, dài hạn của các tổ chức và cá nhân dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ 
hạn, chứng chỉ tiền gửi; huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong 
mối quan hệ với nước ngoài khi được ngân hàng nhà nước cho phép; tiếp nhận vốn đầu tư 
và phát triển của các tổ chức trong nước; cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; hùn vốn; 
làm dịch vụ thanh toán giữa các ngân hàng vay vốn của cảc tổ chức tín dụng khác và 
thanh toán quốc tế; chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá hùn vốn và 
liên doanh theo pháp luật; kinh doanh ngoại tệ; dịch vụ ủy thác (tài chính, tiền tệ, bất 
động sản); dịch vụ tài chính và tiền tệ; kinh doanh chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm. 

 
 

(210) 4-2011-14073 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.9.1 
(731) CHANAPAN KITTIKASEMSAK  (TH) 

No. 40 Soi Pattanakarn 40, Pattanakarn 
Road, Khwaeng Suanluang, Khet 
Suanluang, Bangkok 10250, Thailand  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm làm tươi mát không khí và chế phẩm làm tươi mát không khí dạng 
gel.  

 
 

(210) 4-2011-14074 (220) 12.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(731) CHANAPAN KITTIKASEMSAK  (TH) 
No. 40 Soi Pattanakarn 40, Pattanakarn 
Road, Khwaeng Suanluang, Khet 
Suanluang, Bangkok 10250, Thailand  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 02: Vec ni dạng lỏng. 

 
 

(210) 4-2011-14075 (220) 12.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(731) CHANAPAN KITTIKASEMSAK  (TH) 
No. 40 Soi Pattanakarn 40, Pattanakarn 
Road, Khwaeng Suanluang, Khet 
Suanluang, Bangkok 10250, Thailand  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Kem để đánh bóng; chất tẩy rửa bánh xe; chất tẩy rửa ô tô; chất tẩy rửa ghế 

ngồi trên ô tô; chất tẩy rửa vết bẩn trên ghế ngồi ô tô; chất tẩy rửa bộ điều khiển của ô tô; 
chất tẩy rửa kính.   

 
 

(210) 4-2011-14076 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) YAMATAKE CORPORATION   (JP) 
19F Tokyo Building 2-7-3 Marunouchi, 
Chiyoda-ku, Tokyo 100-6419, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 06: Dây kim loại; ống nhánh bằng kim loại; ống tiêu nước bằng kim loại; ga (ống 

xiphông) thoát nước bằng kim loại; van tháo nước bằng kim loại; ống dẫn bằng kim loại 
dùng cho hệ thống điều hòa không khí; ống dẫn bằng kim loại dùng cho hệ thống sưởi ấm 
trung tâm; ống dẫn bằng kim loại dùng cho hệ thống thông gió; khuỷu ống bằng kim loại; 
đồ ngũ kim bằng kim loại; đầu nối bằng kim loại dùng cho ống; ống phân phối bằng kim 
loại dùng cho hệ thống đường ống; đai ốc bằng kim loại; ống dẫn chịu áp bằng kim loại; 
ống bao nối (măng sông) ống dẫn bằng kim loại; đường ống bằng kim loại; ròng rọc bằng 
kim loại [không dùng cho máy]; vật liệu cốt bằng kim loại dùng cho ống dẫn; lò xo [đồ 
ngũ kim]; ống thép; cái chặn bằng kim loại; ống bằng kim loại; van bằng kim loại [không 
phải là bộ phận của máy]; vòng đệm bằng kim loại; van ống dẫn nước bằng kim loại; ống 
nước bằng kim loại.  
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Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ đồ gỗ; dịch vụ bán lẻ phần cứng, vi chương trình và phần mềm 
máy tính; dịch vụ bán lẻ quần áo; dịch vụ bán lẻ đồ nội thất; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ 
máy nông nghiệp, dụng cụ và vật tư nông nghiệp; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ vật liệu 
xây dựng; dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ đồng hồ các loại và kính (kính đeo mắt và kính 
bảo hộ); dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ máy điện và các thiết bị điện; dịch vụ bán buôn 
hoặc bán lẻ dược phẩm, chế phẩm thú y, chế phẩm vệ sinh và vật tư y tế; dịch vụ bán buôn 
hoặc bán lẻ máy và thiết bị chụp ảnh và thiết bị nhiếp ảnh.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; dịch vụ thống kê bảo hiểm; đánh giá đồ 
cổ; quản lý toà nhà (bất động sản); đánh giá đồ nghệ thuật; bảo lãnh lưu kho hải quan; 
ngân hàng; môi giới trái phiếu; môi giới trao đổi hàng hóa; môi giới tiền tệ; môi giới về 
hợp đồng hàng hóa bán giao sau; môi giới liên quan đến chứng từ nợ; môi giới liên quan 
đến chứng khoán tài chính; môi giới chứng khoán đã được vi tính hóa; môi giới tín dụng; 
môi giới về hợp đồng hàng hóa bán giao sau liên quan đến vận chuyển; môi giới bảo hiểm 
vật nuôi; môi giới về kim loại quí; môi giới về cổ phiếu và trái phiếu; môi giới thời gian 
phát sóng chương trình truyền hình; môi giới bảo hiểm quá cảnh; dịch vụ thanh toán nợ 
trước khi giải thể [tài chính]; quyên góp qũy từ thiện; kiểm tra séc; ngân hàng hối đoái 
[tài chính]; dịch vụ tín dụng; dịch vụ về thẻ tín dụng; môi giới hải quan; dịch vụ về thẻ nợ; 
dịch vụ thu hồi nợ; ký gửi các đồ vật quí giá; chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ đổi tiền; 
dịch vụ mua nợ; tư vấn tài chính; đánh giá tài chính [ngân hàng]; đánh giá tài chính [bảo 
hiểm]; thông tin về tài chính; quản lý tài chính; bảo trợ tài chính; dịch vụ làm tài chính; 
hợp đồng bảo hiểm hoả hoạn; đánh giá về tài chính; đầu tư vốn; bảo lãnh; hợp đồng bảo 
hiểm sức khoẻ; hoạt động ngân hàng tại nhà; cho vay trả góp; môi giới bảo hiểm; tư vấn 
bảo hiểm; thông tin về bảo hiểm; hợp đồng bảo hiểm; phát hành trái phiếu có giá trị; phát 
hành séc du lịch; đánh giá đồ trang sức; thuê-mua tài chính; cho thuê trang trại; cho thuê 
bất động sản; cho vay theo bảo lãnh, thế chấp; ngân hàng cho vay thế chấp; quỹ viện trợ; 
đánh giá tiền tệ; tổ chức quyên góp; hãng bất động sản; đánh giá bất động sản; quản lý 
bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê (nhà, đất); cho thuê căn hộ; ước lượng giá sửa chữa 
[đánh giá tài chính]; dịch vụ trả lương hưu; dịch vụ gửi két an toàn; qũy tiết kiệm; môi 
giới chứng khoán; định giá tem; dịch vụ bản công bố thị giá sở giao dịch chứng khoán; 
dịch vụ uỷ thác (tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, tài sản cá nhân, bất động sản, chứng 
khoán); môi giới tín dụng các bon; môi giới đền bù các bon; môi giới kinh doanh chất 
phát thải; dịch vụ dàn xếp yêu cầu bảo hiểm phi nhân thọ; dịch vụ gây quỹ từ thiện liên 
quan đến việc đền bù các bon; hãng bảo hiểm xã hội.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt hệ thống kiểm soát truy cập; dịch vụ lắp đặt hệ thống an ninh 
thụ động; dịch vụ lắp đặt thiết bị an ninh nơi cư trú; dịch vụ lắp đặt hệ thống an ninh.   

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn liên quan đến hiệu suất năng lượng; dịch vụ tư vấn liên quan 
đến kỹ thuật công nghiệp; phân tích không khí trong môi trường xây dựng; phân tích 
nước; dịch vụ phân tích liên quan đến việc giám định hàm lượng vi khuẩn của chất lỏng; 
dịch vụ tư vấn thử nghiệm hệ thống ứng dụng; nghiên cứu hoá học; dịch vụ tư vấn liên 
quan đến kiểm soát chất lượng; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đánh giá và quy hoạch môi 
trường; dịch vụ tư vấn công nghệ học điều khiển; thiết kế và tư vấn kỹ thuật; dịch vụ quản 
lý dự án kỹ thuật; dịch vụ tư vấn về môi trường; dịch vụ thiết kế kỹ thuật công nghiệp; 
phát triển quy trình công nghiệp; đo đánh giá môi trường trong các tòa nhà; giám sát các 
hoạt động ảnh hưởng đến môi trường trong các công trình xây dựng; dịch vụ tư vấn kỹ 
thuật sản xuất; cung cấp chương trình máy tính qua Internet; cung cấp thông tin, tư vấn và 
cố vấn liên quan đến đền bù các bon; cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến 
kinh doanh chất phát thải; tư vấn đảm bảo chất lượng; ghi dữ liệu liên quan đến tiêu thụ 
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năng lượng trong cảc tòa nhà; cho thuê các thiết bị đo; dịch vụ thăm dò (thám hiểm) dưới 
nước; dịch vụ giám sát và báo cáo các hoạt động ảnh hưởng đến môi trường trong các tòa 
nhà, khách sạn, bệnh viện và các khu vực sản xuất; dịch vụ giám sát và báo cáo tình trạng 
của máy móc; dịch vụ giám sát và báo cáo tình trạng của các quy trình xử lý trong công 
nghiệp.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ đăng ký tên miền [dịch vụ pháp lý]; dịch vụ ứng phó và báo cáo các 
báo động khẩn cấp cho các tòa nhà; dịch vụ ứng phó và báo cáo các báo động khẩn cấp 
cho các nơi an dưỡng; dịch vụ ứng phó với các báo động khẩn cấp của cá nhân, đặc biệt 
cho người cao tuổi; giám sát an ninh của các tòa nhà và báo cáo cho khách hàng; giám sát 
hệ thống an ninh và báo cáo cho khách hàng; giám sát thiết bị kiểm soát an ninh và báo 
cáo cho khách hàng; giám sát hệ thống theo dõi và báo cáo cho khách hàng; cung cấp tư 
vấn liên quan đến lợi ích an sinh xã hội; cho thuê chuông.báo động có trộm đột nhập và 
báo động an ninh; cho thuê thiết bị gọi khẩn cấp.  

 
 

(210) 4-2011-14077 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Cơ sở giấy Thanh Trúc  (VN) 
ấp phong Thuận, xã Tân Mỹ Chánh, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2011-14078 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) AZAIS StÐphane, Alexandre  
(VN) 
B4/03 chung cư Phúc Thịnh, 341 Cao 
Đạt, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Các sản phẩm chăm sóc tóc, cụ thể như nước xức tóc; thuốc nhuộm tóc, chế 

phẩm tẩy trắng (làm phai màu) dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm để tẩy keo xịt tóc, 
chế phẩm uốn tóc, chế phẩm tạo nếp tóc, chế phẩm tạo sóng tóc, chất trung hòa giúp uốn 
sóng tóc bền nếp, dầu gội đầu, dầu xả tóc, chế phẩm xả sạch tóc, kem hấp tóc, tinh dầu 
dưỡng tóc, chế phẩm dạng sáp để chải tóc và kích thích da dầu để dưỡng và phục hồi tóc; 
mý phẩm và các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp; nước hoa, dầu thơm; kem mỹ phẩm; chế 
phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm chống nắng. 

 
Nhóm 08: Các trang thiết bị sử dụng bằng tay trong tiệm cắt tóc như kẹp uốn tóc; dao 
kéo; kẹp là thẳng tóc; dụng cụ cầm tay để uốn tóc, không dùng điện; kéo xén (tông đơ) 
dùng để cắt tóc.  

 
Nhóm 09: Các trang thiết bị sử dụng trong tiệm cắt tóc như kẹp là tóc, cuộn uốn tóc nhiệt 
điện. 

 
Nhóm 11: Các trang thiết bị sử dụng trong tiệm cắt tóc như máy sấy tóc, máy hấp tóc. 
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(210) 4-2011-14079 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.3; A1.5.3 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại sản xuất Hải Thủy  (VN) 
Xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ.  

 
 

(210) 4-2011-14080 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.2; 25.5.25; 1.15.24 
(591) Xanh, đỏ, trắng, vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thiết bị vật 
tư Ngân hàng và An toàn Kho 
quỹ Việt Nam   (VN) 
Thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Két bạc.  
 
 

(210) 4-2011-14081 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.3; 25.1.25; 26.4.2 
(591) Xanh, đỏ, trắng, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thiết bị vật 
tư Ngân hàng và An toàn Kho 
quỹ Việt Nam    (VN) 
Thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 06: Két bạc.  
 
 

(210) 4-2011-14082 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.7.17; 26.1.2 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Vũ ấn Tượng  
(VN) 
590 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp; uốn tóc, cắt tóc, sấy tóc; cắt sửa móng tay; trang điểm.  
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(210) 4-2011-14083 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất - thương mại Phú An 
Lạc  (VN) 
339 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy ép mía; máy ép trái cây; máy chiết chai; máy đóng hộp; máy đột (dùng để 
đục lỗ kim loại); máy gấp hộp; máy bôi keo; máy ép dán; máy cuộn màng mỏng.  

 
 

(210) 4-2011-14085 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Nâu nhạt, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
RIVIERA COVE   (VN) 
Số 65 đường Lê Lợi, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán, cho thuê bất động sản, văn phòng, căn hộ; môi giới bất động sản; 
định giá bất động sản, sàn giao dịch bất động sản; đầu tư vốn cho kinh doanh bất động 
sản và các dự án xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-14086 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.12; A5.3.13 
(591) Xanh dương, xanh nước biển, xanh lá 

cây, nâu. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
RIVIERA COVE    (VN) 
Số 65 đường Lê Lợi, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán, cho thuê bất động sản, văn phòng, căn hộ; môi giới bất động sản; 
định giá bất động sản, sàn giao dịch bất động sản; đầu tư vốn cho kinh doanh bất động 
sản và các dự án xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-14087 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.2.7; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng Vững 
Bền  (VN) 
14 đường 3A cư xá Bình Thới, phường 8, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 37: Thi công công trình giao thông nội bộ trong mặt bằng xây dựng; xây dựng công 
trình dân dụng, công nghíệp, thể thao, cấp thoát nước; lắp đặt thiết bị công trình xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-14088 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.9.1; 5.13.4; 5.3.20 
(591) Trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch 
khách sạn Đại Hoàng Gia  (VN)
563 Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2011-14090 (220) 12.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 5.3.20; A1.1.10; 5.5.8; 5.7.8 
(591) Đỏ, cam, vàng cam, vàng nhạt, xanh lá 

cây, đen. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Duy 
Hải  (VN) 
Số 88, tổ 3, ấp Sơn Lập, xã Vọng Đông, 
huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang đỏ.  
 
 

(210) 4-2011-14091 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Mai Trọng Nghĩa   (VN) 
20A Nguyễn Chí Thanh, phường 1, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 37: Trang trí nội ngoại thất.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế quảng cáo.  
 
 

(210) 4-2011-14093 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A11.3.4; 1.5.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần trà Than 
Uyên   (VN) 
Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, 
tỉnh Lai Châu  

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà).  
 

Nhóm 35: Mua bán chè (trà).  
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(210) 4-2011-14094 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Ninh Kiều Triệu Tỷ  (VN) 
1073/95 Cách Mạng Tháng 8, phường 7, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Lập chương trình máy tính; cho thuê máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; cài 

đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; nâng cấp phần mềm máy tính. 
 
 

(210) 4-2011-14095 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Duyên Hồng  (VN) 
Số 1725, ấp 8, xã Tân An Luông, huyện 
Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long 

 
(511)   Nhóm 40: Gia công: vàng, bạc, đá quý, đá bán quý, đồ trang sức.  

 
 

(210) 4-2011-14096 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A11.3.7; A11.3.4 
(591) Đỏ, xanh lá, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Vương Quốc Tuấn  (VN) 
Tổ 8, ấp Hoà Hưng, xã Hoà Bình Thạnh, 
huyện Châu Thành, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 35: Phát hành các tài liệu; phổ biến các thông báo quảng cáo; quản lý quá trình đặt 

hàng; đánh giá công việc thương mại; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; tư vấn trong tổ 
chức và điều hành kinh doanh. 

 
 

(210) 4-2011-14097 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) SUMMIT FOOTWEAR CO., LTD  
(TH) 
5/4 Mu 1 Bangna-Trad Km. 16, 
Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn, 
10540, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Giầy, giầy thể thao, giầy đi biển, dép lê, giầy vải, ủng, ủng lửng, ủng buộc dây, 

ủng thế thao, giầy đá bóng, giầy gỗ (guốc gỗ), giầy tập thể dục, dép xăng-đan, dép lê đi 
trong nhà tắm, ghệt, miếng đệm gót cho ủng và giầy, mũi giầy, đồ đội đầu. 
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(210) 4-2011-14098 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) EUT FASHION SINGAPORE PTE. 
LTD.   (SG) 
130 Joo Seng Road #06-03 Singapore 
368357  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót phụ nữ; quần áo bơi; quần/áo ngủ; quần áo lót; áo lót ngực phụ nữ; 

quần lót phụ nữ (ngoại trừ các sản phẩm vệ sinh); áo nịt người (một dạng áo lót phụ nữ); 
bộ quần áo lót nịt người có mục đích tôn dáng phụ nữ; bộ quần áo nịt cơ thể có tác dụng 
làm cho cơ thể trông nhỏ gọn hơn; váy lót dành cho phụ nữ, tất liền quần; bộ đồ lót gợi 
cảm (loại ít vải); quần đùi dành cho đàn ông; bộ đồ lót; quần áo trẻ em quần áo dành cho 
đàn ông; áo choàng dùng để mặc trong nhà hoặc sau khi tắm; quần áo dành cho phụ nữ; 
dép mềm đi trong phòng ngủ; bộ quần áo mặc trong nhà (pi-ja-ma).  

 
Nhóm 35: Tập hợp và trưng bày các loại hàng hóa khác nhau (không kể vận chuyển) vì lợi 
ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các loại hàng hóa này trong các cửa hàng hoặc 
khu mua sắm quần áo, trong các đại lý bán buôn hoặc từ một danh sách mua bán phổ biến 
bằng thư đặt hàng hoặc từ các trang mạng phổ biến cỏ tính chất toàn cầu hoặc từ mạng 
viễn thông địa phương; dịch vụ đặt hàng bằng các phương tiện như thư, điện thoại và tất 
cả các phương tiện truyền thông và viễn thông khác nhau; quảng cáo qua các thư đặt 
hàng; dịch vụ xúc tiến bán hàng; quản lý các công việc kinh doanh của cửa hàng bán lẻ; 
dịch vụ tiếp thị (không bao gồm dịch vụ bán lẻ); dịch vụ tư vấn liên quan đến thành lập và 
quản lý kinh doanh của cửa hàng bán lẻ; dịch vụ tư vấn về quản lý và tổ chức kinh doanh; 
dịch vụ tư vấn liên quan đến quản lý kinh doanh, tài chính và tiếp thị; dịch vụ chuẩn bị và 
phổ biến các tài liệu quảng cáo; dịch vụ xuất bản các tài liệu quảng cáo, dịch vụ thiết lập, 
tổ chức, quản lý, tiến hành và giám sát các hoạt động phối hợp và tư vấn liên quan đến 
chăm sóc khách hàng, bán hàng, khuyến khích và quảng bá; dịch vụ tư vấn và cung cấp 
thông tin liên quan đến các dịch vụ này (dịch vụ điều chỉnh, tổ chức, quản lý, tiến hành và 
giám sát các hoạt động phối hợp và tư vấn liên quan đến chăm sóc khách hàng, bán hàng, 
khuyến khích và quảng bá).  

 
 

(210) 4-2011-14099 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần ANVY  (VN) 
Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng có mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-14100 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) PERCIVAL SCIENTIFIC, INC.   (US) 
505 Research Drive, Perry, Iowa 50220, 
United States of America  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị khoa học cụ thể là buồng môi trường cung cấp nhiệt độ, độ ẩm, cường 

độ ánh sáng, vận tốc không khí và mức âm thanh điều chỉnh được; bộ điều chỉnh điện tử 
để điều chỉnh, kiểm tra và thu thập dữ liệu từ buồng môi trường.  

 
 

(210) 4-2011-14101 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Vũ Hoàng Nam   (VN) 
Khu 4, thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa 
Hưng, tỉnh Nam Định  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2011-14102 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.23; A5.7.23; 5.7.21 
(591) Xanh lá cây, vàng. 
(731) ZHONG JIAN INTERNATIONAL 

COMPANY LIMITED   (HK) 
Flat/rm 1913, 19/f, Concordia plaza 
north tower, 1 science museum rd., kl, 
Hong kong   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm vitamin; thuốc bổ phục hồi sức khỏe và chống suy nhược cơ thể; 

thuốc phòng và chữa bệnh cho con người; bao nang (bao con nhộng) dùng cho dược 
phẩm; chế phẩm dược; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; dược phẩm dạng viên; tá 
dược; thuốc mỡ điều trị da bị cháy nắng; muối dùng cho bể tắm nước khoáng (dùng cho 
mục đích y tế); chế phẩm diệt trùng; kẹo tẩm thuốc; đường lactoza; sữa albumin; đồ ăn 
kiêng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; đồ uống 
kiêng dùng cho mục đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng cho mục 
đích y tế; thực phẩm chức năng bổ sung khoáng chất; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho 
mục đích y tế; chế phẩm khử mùỉ không khí; chế phẩm khử trùng làm sạch không khí; 
chất tẩy uế; vật liệu băng bó dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-14103 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.23; A5.7.23; 5.7.21 
(591) Xanh lá cây, vàng. 
(731) ZHONG JIAN INTERNATIONAL 

COMPANY LIMITED   (HK) 
Flat/rm 1913, 19/f, Concordia plaza 
north tower, 1 science museum rd., kl, 
Hong kong   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống); gelatin làm từ bong bóng cá dùng cho thực phẩm; 

rau đóng hộp; trái cây ngâm đường; phấn hoa đã được chế biến dùng làm thực phẩm; rau 
sấy khô; trứng; sản phẩm sữa; dầu ăn; sa lát trái cây; gelatin dùng cho thực phẩm; quả 
hạch đã chế biến; lòng trắng trứng (albumin) dùng cho thực phẩm.  

 
Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê có cho thêm sữa; trà; đường glucoza dùng 
cho thực phẩm; kẹo cao su không dùng cho mục đích y tế; mật ong; sữa ong chúa dùng 
làm thực phẩm cho người không dùng cho mục đích y tế; keo ong dùng làm thực phẩm 
cho người không dùng cho mục đích y tế; sữa ong chúa dùng làm đồ ăn và đồ uống cho 
người không dùng cho mục đích y tế; bánh quy; bánh nướng; đồ ăn được làm trên cơ sở 
hạt yến mạch; món ăn shushi của người Nhật Bản; chế phẩm ngũ cốc; sản phẩm bột mỳ 
xay; đồ ăn nhẹ (snack) được làm trên cơ sở ngũ cốc; bột đậu nành; tinh bột dùng cho thực 
phẩm, đồ gia vị.   

 
 

(210) 4-2011-14104 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH Thuận Buồm (VN)
Quốc lộ 13, thị trấn An Thạnh, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép.  
 
 

(210) 4-2011-14105 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH Thuận Buồm (VN)
Quốc lộ 13, thị trấn An Thạnh, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép.  
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(210) 4-2011-14106 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH Thuận Buồm (VN)
Quốc lộ 13, thị trấn An Thạnh, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày; dép.  

 
 

(210) 4-2011-14108 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Nguyễn Thái Thừa  (VN) 
Tổ 6, ấp Thuận Tiến C, xã Thuận An, 
huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà). 

 

(210) 4-2011-14109 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH  SX & XNK 
Goldsun Việt Nam  (VN) 
Thôn Trung, xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ 
Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Két bạc.  

 
 

(210) 4-2011-14110 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Cty TNHH sản xuất & xuất 
nhập khẩu Goldsun Việt Nam  
(VN) 
Thôn Trung, xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ 
Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Két bạc. 
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(210) 4-2011-14111 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1; 26.7.5; 26.4.1 
(591) Vàng da cam, xanh, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Dũng  (VN) 
Thôn Hành Lạc, thị trấn Như Quỳnh, 
huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học không dùng cho mục đích y tế và thú y.  
 

Nhóm 05: Thuốc thú y, chế phấm sinh học dùng cho mục đích y tế và thú y, thuốc dùng 
trong nuôi trồng thủy sản. 

 
Nhóm 16: Bao bì đóng gói thức ăn chăn nuôi và phân bón làm bằng giấy và chất dẻo.  

 
Nhóm 20: Thùng đựng vận chuyển thức ăn chăn nuôi và phân bón làm bằng giấy và chất dẻo.  

 
Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi. 

 
Nhóm 32: Nước giải khát. 

 
Nhóm 35: Mua bán thuốc thú y, mua bán các loại thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y phục vụ 
chăn nuôi; mua bán các chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế, thuốc thú y và cho 
các mục đích khác; mua bán thuốc dùng trong nuôi trồng thủy sản; mua bán giống thủy 
sản; mua bán các loại hóa chất vật tư, thiết bị phục vụ chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; 
mua bán bảo hộ lao động, vật tư thiết bị điện; mua bán thiết bị bảo hộ lao động, vật tư 
thiết bị điện; mua bán dược phẩm, trang thiết bị y tế.  

 
Nhóm 37: Sửa chữa, lắp đặt thiết bị điện và xây lắp đường dây và trạm biến áp.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng thủy hải sản, dịch vụ nuôi trồng con giống, dịch vụ kỹ thuật 
chăn nuôi. 

 
 

(210) 4-2011-14112 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.1; 7.3.11; 7.1.24 
(591) Xanh dương, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Mai Xuân Khánh Hưng  (VN) 
480/15 Nguyễn Tri Phương, phường 9, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cập nhật tư liệu quảng cáo; truyền các thông báo quảng cáo; cho 

thuê khoảng không gian quảng cáo; dán áp phích quảng cáo; dịch vụ so sánh giá cả; dịch 
vụ chuẩn bị market cho mục đích quảng cáo; nghiên cứu thị trường; cho thuê thời gian 
quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông để bán lẻ, thăm dò dư luận.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, đặt giữ chỗ ở trọ, nhà trọ.  
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(210) 4-2011-14113 (220) 12.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 11.3.18; A11.3.7 
(591) Vàng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh A Cường  (VN) 
245/3 đường Ba Đình, phường 8, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn tự phục vụ.  
 
 

(210) 4-2011-14114 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.12; 24.13.1; A1.1.10 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và xuất nhập khẩu thiết bị y 
tế Việt Nam  (VN) 
Số 168 tổ 67 phường Tương Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Hóa chất xét nghiệm (dùng cho mục đích y tế); chế phẩm hóa học dùng cho 
mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng trong ngành dược, chế phẩm chẩn đoán (dùng cho 
mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2011-14115 (220) 12.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) A5.3.15; 5.3.20 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại dịch vụ Phạm Thuần  (VN) 
34/8 Trường Chinh, khu phố 3, phường 
Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè) ướp hương sen, lài, ngâu, sói.  
 
 

(210) 4-2011-14117 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; 26.15.1 
(591) Xanh da trời, xanh nước biển, vàng, vàng 

nghệ, đỏ, trắng, ghi sáng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Sinh  (VN) 
Số 33 Hàng Đậu, phường Đồng Xuân, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính cụ thể là phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm kế toán, 
phần mềm quản lý bán hàng.  
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(210) 4-2011-14118 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(591) Vàng, tím. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Kiều Dung 
Phan   (VN) 
19 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2011-14119 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Đào Thị Bê  (VN) 
117 Nhật Lệ, thành phố Huế 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh chưng. 
 

Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) bánh chưng. 
 
 

(210) 4-2011-14120 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(731) Đào Thị Bê   (VN) 

117 Nhật Lệ, thành phố Huế  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh chưng.  
 

Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) bánh chưng. 
 
 

(210) 4-2011-14125 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.4; 26.3.2; 25.5.3 
(591) Nâu, đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nhà Việt 
Nam - Vinahouse   (VN) 
Đường 608, xã Điện Minh, huyện Điện 
Bàn, tỉnh Quảng Nam  
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm tai nạn, dịch vụ ngân hàng; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ tài 
chính cho thuê và mua bán nhà đất; dịch vụ thông tin vốn đầu tư; ngân hàng cho vay thế 
chấp; dịch vụ quản lý nhà đất; dịch vụ thẩm định nhà đất; dịch vụ môi giới nhà đất; dịch 
vụ cho thuê nhà đất; dịch vụ bán thẻ tín dụng, dịch vụ môi giới chứng khoán, cổ phần, cổ 
phiếu và hàng bán trả sau; thông tin về chứng khoán, niêm yết mã chứng khoán, dịch vụ 
đầu tư vốn kinh doanh; bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ xây dựng bản vẽ thiết kế; thiết kế mô hình 3D, kết cấu xây dựng, tạo 
mẫu, vẽ tranh nghệ thuật. 

 
 

(210) 4-2011-14126 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Da cam. (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Khải Ca 
Hoàn  (VN) 
508/2D Cù Lao, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Camera quan sát, đầu ghi hình, màn hình, thiết bị báo động, chip điện tử.  

 
 

(210) 4-2011-14127 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.13.1; A3.13.18 
(591) Xanh lá mạ, đen. 
(731) Công ty TNHH công nghệ số 

Lo Rem   (VN) 
37/10 ấp Hòa Long, phường Vĩnh Phú, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế đồ họa; thiết kế trang web; tạo và duy trì trang web cho người khác; 

quản trị trang web (website); lưu trữ (hosting) trang web trên máy tính.  
 
 

(210) 4-2011-14128 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) PT. DEXA MEDICA,  (ID) 
JL. Letjen Bambang Utoyo No. 138, 
Palembang 30114, Indonesia 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-14129 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VINACARE   (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-14130 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VINACARE   (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-14131 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thanh An   (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Mê Công, 137 đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa như: sữa bột, sữa chua, sữa tươi, bơ, pho mát.  
 
 

(210) 4-2011-14132 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thanh An   (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Mê Công, 137 đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa như: sữa bột, sữa chua, sữa tươi, bơ, pho mát.  
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(210) 4-2011-14133 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thanh An   (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Mê Công, 137 đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, bánh bích qui, kẹo, sôcôla, cà phê, chè.  
 
 

(210) 4-2011-14134 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thanh An   (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Mê Công, 137 đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, bánh bích qui, kẹo, sôcôla, cà phê, chè.  
 
 

(210) 4-2011-14135 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Thiên Phúc   (VN) 
Số 8/3, ngõ 72 phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-14136 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
ST.ANDREWS Việt Nam   (VN) 
Nhà số 103, ngõ 75, đường Giải Phóng, 
phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-14137 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18- 19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-14138 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18- 19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-14139 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm VITA Việt Nam   (VN)
Nhà A4, TT kho 708, khu B cụm 591, xã 
Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-14140 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm VITA Việt Nam  
(VN) 
Nhà A4, TT kho 708, khu B cụm 591, xã 
Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-14141 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tiến Lộc   (VN) 
Số 53 khu tập thể công ty xuất nhập khẩu 
thủy sản Hà Nội, phố Lê Văn Thiêm, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-14142 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hà Tây   (VN) 
80 Quang Trung, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-14143 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hà Tây    (VN) 
80 Quang Trung, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-14145 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thiên Thiên 
Nhân  (VN) 
22 đường số 5, tổ 1, khu phố 6, Gia Hòa, 
phường Phước Long B, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, hàng trang trí như: chậu, tượng, tấm giả đá, 
hoa văn trang trí bằng vật liệu xi măng, thạch cao, nhựa; mua bán hoa và cây cảnh; mua 
bán hàng mây tre lá.  

 
Nhóm 37: Trang trí nội, ngoại thất; thi công xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng.  

 
 

(210) 4-2011-14146 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.11.1; 3.7.17 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thiên Thiên 
Nhân  (VN) 
22 đường số 5, tổ 1, khu phố 6, Gia Hòa, 
phường Phước Long B, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, hàng trang trí như: chậu, tượng, tấm giả đá, 

hoa văn trang trí bằng vật liệu xi măng, thạch cao, nhựa, mua bán hoa và cây cảnh, mua 
bán hàng mây tre lá.  

 
Nhóm 37: Trang trí nội, ngoại thất, thi công xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng.  

 
 

(210) 4-2011-14147 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; 26.15.15; 18.1.21 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) TERRA MOTORS CORPORATION  

(JP) 
790 Sanban-cho, Nishiboridoori, Chuo-
ku, Niigata-shi, Niigata-ken, Japan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ chạy bằng điện (phương tiện giao thông); xe điện; xe ô tô điện; xe buýt 

điện; xe đạp điện; xe mô tô điện. 
 
 

(210) 4-2011-14150 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) ACME INTERNATIONAL 
(THAILAND) LIMITED   (TH) 
630 Onnuj 54, Sukhumvit 77 Road, 
Suanluang, Bangkok, Thailand 10250  

(540) 

 
(740) Công ty luật hợp danh YKVN (YKVN) 

 
(511)   Nhóm 09: Cửa điện.  
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(210) 4-2011-14151 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) PLIBRICO JAPAN CO., LTD.   (JP) 
1-23, Shiba 4-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng (không bằng kim loại); ống dẫn cứng không bằng kim loại 

dùng trong xây dựng; nhựa đường (atfan), hắc ín và bitum, công trình có thể vận chuyển 
được không bằng kim loại, vật kỷ niệm (đài kỷ niệm) không bằng kim loại; vật liệu chịu lửa.  

 
 

(210) 4-2011-14152 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) PLIBRICO JAPAN CO., LTD.    (JP) 
1-23, Shiba 4-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japan   

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng (không bằng kim loại); ống dẫn cứng không bằng kim loại 

dùng trong xây dựng; nhựa đường (atfan), hắc ín và bitum, công trình có thể vận chuyển 
được không bằng kim loại, vật kỷ niệm (đài kỷ niệm) không bằng kim loại; vật liệu chịu lửa.  

 
 

(210) 4-2011-14153 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Da cam, đen, trắng. 
(731) PLIBRICO JAPAN CO., LTD.    (JP) 

1-23, Shiba 4-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japan   

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng (không bằng kim loại); ống dẫn cứng không bằng kim loại 

dùng trong xây dựng; nhựa đường (atfan), hắc ín và bitum, công trình có thể vận chuyển 
được không bằng kim loại, vật kỷ niệm (đài kỷ niệm) không bằng kim loại; vật liệu chịu lửa.  

 
 

(210) 4-2011-14154 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần IOD   (VN) 

Số 8/2 phố Yết Kiêu, phường Yết Kiêu, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 36: Cung cấp thông tin tài chính, chứng khoán và ngân hàng, quản lý quỹ, tư vấn 
đầu tư chứng khoán.  

 
 

(210) 4-2011-14155 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) RANBAXY LABORATORIES 
LIMITED   (IN) 
Plot No. 90, Sector - 32, Gurgaon - 
122001, Haryana, India  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thuốc dùng cho người và thú y. 

 
 

(210) 4-2011-14156 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) GURWITCH PRODUCTS, LLC.   (US) 
8 Greenway Plaza, Suite 700, Houston, 
Texas 77046, United States  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Các Sản phẩm dùng cho da không dùng cho mục đích y tế cụ thể là: kem dưỡng 

da, sữa dưỡng ẩm cho da (dạng nhẹ), kem dưỡng da dạng gel (dạng dẻo, sền sệt), nước 
hoa hồng (mỹ phẩm) làm xe khít lỗ chân lông, sữa rửa mặt và sản phẩm tẩy da chết dạng 
lột nhẹ.  

 
 

(210) 4-2011-14157 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.23; 24.15.21; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH Vạn Phước  (VN) 

Số 157 đại lộ 30/4, tổ 7, khu phố 1, 
phường 1, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây 
Ninh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 20: Các sản phẩm chế biến từ gỗ như bàn, ghế, tủ, giường, kệ, hộp.  
 

Nhóm 36: Hãng bất động sản; quản lý tài sản bất động sản; môi giới bất động sản; đánh 
giá bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu; dịch vụ quán 
cà phê.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
1285 

(210) 4-2011-14158 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

quốc tế Tân Đạt Dương   (VN) 
89/975 Q1 Lê Đức Thọ, phường 6, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 
 

(210) 4-2011-14159 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Hộ kinh doanh Trần Thị 
Thanh Hải  (VN) 
Làng Hiệp Giao, thị trấn Vân Canh, 
huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai, đóng bình; nước uống tinh khiết.  
 
 

(210) 4-2011-14160 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) THlNKY CORPORATION   (JP) 
7-16, Iwamoto-cho 3 chome, Chiyoda-ku 
Tokyo 101-0032 Japan 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy khuấy dùng để xử lý hóa chất, máy trộn hoặc máy pha trộn dùng để xử lý 

hóa học, máy nhào trộn dùng để xử lý hóa học, máy khuấy dùng để chế biến thức ăn và 
đồ uống; máy trộn hoặc máy pha trộn dùng để chế biến thức ăn và đồ uống; máy khuấy 
dùng để sản xuất bột giấy; máy trộn hoặc máy pha trộn dùng để sản xuất bột giấy; máy 
khuấy dùng để sản xuất giấy, máy trộn hoặc máy pha trộn dùng để sản xuất giấy; máy 
trộn hoặc máy pha trộn dùng để sản xuất sơn; máy trộn hoặc máy pha trộn dùng để sản 
xuất nhựa chất dẻo; máy trộn hoặc máy pha trộn dùng để sản xuất chất bán dẫn, máy trộn 
cao su; máy trộn hoặc máy pha trộn dùng để sản xuất dược phẩm, máy trộn hoặc máy pha 
trộn dùng để điều chế mỹ phẩm; máy trộn hoặc máy pha trộn dùng để sản xuất chất dính; 
máy trộn hoặc máy pha trộn dùng để sản xuất màng mỏng; máy trộn hoặc máy pha trộn 
dùng để sản xuất vật liệu quang học; máy trộn hoặc máy pha trộn dùng để sản xuất chất 
hàn; máy trộn hoặc máy pha trộn dùng để sản xuất mực; máy trộn hoặc máy pha trộn 
dùng để sản xuất đá mài; máy trộn hoặc máy pha trộn dùng để sản xuất nguyên liệu pin, 
máy trộn hoặc máy pha trộn dùng để sản xuất vữa thạch cao; máy phun bụi nước; máy 
bơm nhồi chân không; máy nạp liệu; máy tán; máy đập vụn; máy chuyển thành thể sữa; 
máy kết tụ; máy tách khí; máy trộn.  
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(210) 4-2011-14161 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH Kim Thuỷ  (VN) 
011M1 số 1 Tôn Thất Thuyết, phường 1, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 
Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da, đồ du lịch (cụ thể là túi xách, túi du lịch, túi thể thao, ba lô, ví).  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón (tất cả thuộc nhóm này).  
 

Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao thuộc nhóm này, cụ thể là vợt (racket); gậy đánh gôn; 
cán vợt; dây quấn cán vợt; cước đan vợt; lưới dùng cho thể thao. 

 
 

(210) 4-2011-14163 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.7.19; A3.7.24; 1.15.23 
(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại thời trang dệt 
may Việt Nam  (VN) 
02 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang dành cho nam.  

 
 

(210) 4-2011-14164 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.7.19; 26.1.6 
(591) Xanh lá mạ, hồng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại thời trang dệt 
may Việt Nam  (VN) 
02 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang dành cho trẻ em. 
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(210) 4-2011-14165 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.7.17 
(591) Hồng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại thời trang dệt 
may Việt Nam  (VN) 
02 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang dành cho nữ.  
 

 

(210) 4-2011-14166 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.23; 24.1.1; 26.3.1; A26.3.5 
(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ mực in Mai Anh  (VN) 
140/6 Nguyễn Tri Phương, phường 9, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Mực in. 
 

 

(210) 4-2011-14168 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Đỏ, vàng. 
(731) Đinh Tấn Đạt  (VN) 

8A/23 Thái Văn Lung, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán rượu các loại.  
 

(210) 4-2011-14169 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty liên doanh MEYER -
BPC  (VN) 
6A3 quốc lộ 60, phường Phú Tân, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-14170 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 21.1.16; 26.15.15 
(591) Hồng, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần bánh kẹo 

Nhật Mỹ   (VN) 
Xóm Quyết Tiến, xã La Phù, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; kẹo; kẹo cao su không dùng trong ngành y; kẹo bạc hà; đồ uống 

trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở sô cô la.  
 
 

(210) 4-2011-14171 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Hoàng Kiên Cường   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) trị nám da; kem dưỡng trắng da mặt; kem dưỡng trắng da toàn 

thân; sữa tắm trắng da; kem (mỹ phẩm) trị mụn; mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-14172 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) 1. KIMIN INC.   (KR) 
Rm.201 Buseok Bldg, 328-6 Yangjae 2-
dong, Seocho-gu Seoul, 137-897, 
Republic of Korea 
2. YUN, Kwan-Sik   (KR) 
103-302 Daelim e-Pyeonhansesang Apt., 
202-1 Yeokgok-dong, Wonmi-gu 
Bucheon-si, Gyeonggi- do, 420-100, 
Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Chế phẩm tăng trọng dùng cho động vật; chất bổ sung thức ăn cho động vật, 

không dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng cho thức ăn động vật, không 
dùng cho mục đích y tế; chất phụ gia cho thức ăn động vật, không dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-14173 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) UNI-SANKYO LIMITED   (IN) 
Plot No.13, Sagar Society, Road No.2, 
Banjara Hills, Hyderabad-500 034, India

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng để chữa bệnh và chế phẩm dược.  
 
 

(210) 4-2011-14175 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.3.15; A5.3.13 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, vàng cam. 
(731) Công ty TNHH nội thất Thuỷ 

Mộc   (VN) 
Số 337 đường Kim Mã, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán đồ nội thất: giường, tủ, bàn, ghế, giá sách, sofa (ghế), tranh 
ảnh, kệ treo tường, cũi, táp đầu giường (tủ hộc đầu giường). 

 
 

(210) 4-2011-14179 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.13.1; A5.3.13; A5.3.14; 26.4.1 
(591) Đỏ, cam, đen. 
(731) Cơ sở Khúc Ban Chiều   (VN) 

6D Ngô Thời Nhiệm, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán rượu (quán bar); dịch vụ nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ khách sạn.  

 
 

(210) 4-2011-14180 (220) 12.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.2; 3.7.17 
(591) Xanh đen, cam, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Võ Nhân Trí (VN)
454 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo. 
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(210) 4-2011-14181 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.1.1; 2.3.1; A2.1.23 
(731) Công ty TNHH Hải Ân   (VN) 

7/9 ấp Bình Đức, xã Bình Hòa, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống phục vụ thức ăn nhanh.  

 
 

(210) 4-2011-14182 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) JUBILANT LIFE SCIENCES LTD.  
(IN) 
Plot No. 1A, Sector 16A, Noida - 
201301, India  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2011-14183 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) JUBILANT LIFE SCIENCES LTD.  
(IN) 
Plot No. 1A, Sector 16A, Noida - 
201301, India  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2011-14184 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) JUBILANT LIFE SCIENCES LTD.  
(IN) 
Plot No. 1A, Sector 16A, Noida - 
201301, India  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người.  
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(210) 4-2011-14185 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) JUBILANT LIFE SCIENCES LTD.  (IN) 
Plot No. 1A, Sector 16A, Noida - 
201301, India 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2011-14186 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) JUBILANT LIFE SCIENCES LTD.  (IN) 
Plot No. 1A, Sector 16A, Noida - 
201301, India  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2011-14187 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.1.11; 2.5.1; 2.5.2 
(591) Trắng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần CONTINENTAL 
Việt Nam  (VN) 
ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu thực phẩm,nguyên liệu chế biến thực phẩm. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ đóng gói hàng hóa, dịch vụ gia công đóng chai. 
 
 

(210) 4-2011-14188 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 4.3.5 
(591) Xanh nước biển. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần hàng hải và 
phát triển Phi Mã  (VN) 
21 lô L, đường số 3, khu dân cư Phú Mỹ, 
phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, lắp đặt về điện - cơ khí, dụng cụ, công cụ. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải. 
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(210) 4-2011-14191 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) CHEVRON INTELLECTUAL 
PROPERTY LLC   (US) 
6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, 
California 94583, United States of America

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ cung cấp thông tin trong lĩnh vực bảo trì xe (ô tô) liên quan đến các 
loại dầu bôi trơn và mỡ bôi trơn, chất lỏng truyền động và làm mát (nguội).  

 
 

(210) 4-2011-14192 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) CHEVRON INTELLECTUAL 
PROPERTY LLC    (US) 
6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, 
California 94583, United States of America

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ cung cấp thông tin trong lĩnh vực bảo trì xe (ô tô) liên quan đến các 
loại dầu bôi trơn và mỡ bôi trơn, chất lỏng truyền động và làm mát (nguội).  

 
 

(210) 4-2011-14193 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.2.1; 25.7.25 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Thiên Long  (VN) 
Lô 6 - 8 - 10 - 12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Bút máy, bút bi, bút viết có sẵn mực, bút chì, bút màu, tập (vở) học sinh.  
 
 

(210) 4-2011-14194 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.7.25; 3.2.1 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Thiên Long   (VN) 
Lô 6 - 8 - 10 - 12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Bút máy, bút bi, bút viết có sẵn mực, bút chì, bút màu, tập (vở) học sinh.  
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1293 

(210) 4-2011-14195 (220) 12.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.23; 26.15.15; 14.3.21 
(591) Đen, cam, nâu, xám. 
(731) Công ty TNHH thép An Hưng 

Tường  (VN) 
ấp 3, xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại như: sắt; thép; gang.  
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng như: sắt, thép, quặng kim loại, phân bón.   
 

Nhóm 37: Dịch vụ khai thác mỏ khoáng sản: quặng than, quặng sắt.  
 
 

(210) 4-2011-14196 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A1.1.9; A17.5.21 
(591) Xanh, đỏ, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tiếp vận và 
thương mại La Bàn  (VN) 
42/37 Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải.  

 
 

(210) 4-2011-14198 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.1.1; A3.1.24; A3.6.3 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, nâu, đen, trắng. 
(731) SONISON BABY PRODUCTS CO., 

LTD.   (TW) 
1FL., NO.64, 6TH RD., SHALU DIST., 
TAICHUNG CITY, TAIWAN 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt côn trùng ở dạng phun xịt; miếng đắp có chứa thuốc dùng để diệt 

muỗi; sữa bột cho trẻ sơ sinh (thực phẩm cho trẻ sơ sinh); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; thực 
phẩm chức năng; gạc bông dùng cho mục đích y tế; mỡ khoáng (làm từ dầu mỏ) dùng cho 
mục đích y tế; thuốc bột cho trẻ sơ sinh; miếng đệm ngực (dùng trong ngành y); chế phẩm 
chứa thuốc dùng để tắm (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2011-14199 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A3.6.3; 3.1.1; A3.1.24 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, đen, trắng. 
(731) SONISON BABY PRODUCTS CO., 

LTD.    (TW) 
1FL., NO.64, 6TH RD., SHALU DIST., 
TAICHUNG CITY, TAIWAN 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 21: Chậu tắm cho trẻ em (dụng cụ gia đình); bô dùng cho trẻ em; cái cọ rửa bột 

dùng để cọ rửa cho bình thủy tinh và dụng cụ định lượng bột cho trẻ em (dụng cụ gia 
đình); miếng bọt biển dùng để tắm; bọt biển dùng cho mục đích gia đình; bàn chải dùng 
để cọ rửa; bàn chải đánh răng; tơ sồi dùng xỉa răng; hộp đựng thực phẩm dùng cho gia 
đình; cối xay thực phẩm vận hành bằng tay (không dùng điện); dụng cụ ép lấy nước (quả, 
thịt, rau) (không chạy điện); hộp giữ nhiệt cho thực phẩm và đồ uống (không chạy điện); 
bát đã (không bằng kim loại quý); cốc (không bằng kim loại quý); cốc dùng tập uống 
dùng cho trẻ sơ sinh và cho trẻ em; tay cầm của bình  dùng cho trẻ em.  

 
 

(210) 4-2011-14200 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm Minh 
Anh   (VN) 
149 Đỗ Thúc Tịnh, quận Cẩm Lệ, thành 
phố Đà Nẵng   

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia), cụ thể là: rượu.  

 
 

(210) 4-2011-14201 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm Minh 
Anh   (VN) 
149 Đỗ Thúc Tịnh, quận Cẩm Lệ, thành 
phố Đà Nẵng   

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia) cụ thể là: rượu. 
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(210) 4-2011-14202 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm Minh 
Anh   (VN) 
149 Đỗ Thúc Tịnh, quận Cẩm Lệ, thành 
phố Đà Nẵng   

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia) cụ thể là: rượu. 

 
 

(210) 4-2011-14203 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.1; 24.15.21; 7.3.11 
(591) Nâu, trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sàn giao 
dịch bất động sản Nam á   (VN)
Số 185C Nguyễn Ngọc Nại, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình công ích; xây dựng công trình 

đường sắt và đường bộ; xây lắp điện.  
 
 

(210) 4-2011-14205 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A19.7.16; 26.1.1; 25.1.6 
(591) Đen, trắng, xám, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ Vĩnh 
Thái  (VN) 
Số 25, ngõ 2 xóm Thượng, thôn Trung, 
Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (rượu gạo); đồ uống có chứa cồn (trừ bia); rượu khai vị; đồ uống được cất 

(chưng cất).  
 

Nhóm 35: Biện pháp đẩy mạnh bán hàng; phân phát hàng mẫu cho mục đích quảng cáo; 
dán áp phích quảng cáo; hỗ trợ việc điều hành (quản lý) các công việc kinh doanh; hỗ trợ 
việc điều hành kinh doanh.  
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(210) 4-2011-14206 (220) 13.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.3.6; A5.3.15 
(591) Trắng, xanh dương, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Phan Tất Thành  (VN) 
Lưu Phái, Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 14: Hoa tai; vòng đeo tay; cái kẹp cravat; đồng hồ đeo tay; đồ nữ trang (đồ kim 
hoàn); ngọc trai (đồ trang sức); nhẫn (đồ trang sức); đồ trang sức bằng bạc; đồ nghệ thuật 
bằng kim loại quý; dây xích (đồ nữ trang); đá quý; đá bán quý; bạc chưa chế tác hoặc 
trạm khắc; vàng thô hoặc vàng dát.  

 
 

(210) 4-2011-14208 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Ghi, đen. (540) 

 

(731) Văn phòng luật sư Vĩnh Phát 
và Liên Danh   (VN) 
Số 18, ngách 5, ngõ 281, đường Nguyễn 
Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp luật; dịch vụ tư vấn và đại diện sở hữu trí tuệ; dịch vụ tranh 
tụng; dịch vụ nghiên cứu pháp luật.  

 
 

(210) 4-2011-14209 (220) 13.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 7.1.24; A7.1.11; 26.4.3 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Phú Nam   (VN) 
209A Bình Quới, phường 28, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Các cấu kiện kim loại: mái hiên di động và vòm lắp ghép.  
 
 

(210) 4-2011-14210 (220) 13.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.3; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hữu Long (VN)
80/7B ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 09: Các thiết bị điện: nắp chụp, hộp đầu nối cáp điện, tủ điện phân phối, tủ điện 
điều khiển, vỏ tủ điện. 

 

Nhóm 40: Đúc sắt thép; gia công cơ khí; xử lí và tráng phủ kim loại. 
 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế kỹ thuật điện.  
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(210) 4-2011-14211 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Hữu Long (VN)
80/7B ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Các thiết bị điện: nắp chụp, hộp đầu nối cáp điện, tủ điện phân phối, tủ điện 
điều khiển, vỏ tủ điện.  

 

Nhóm 40: Đúc sắt thép; gia công cơ khí; xử lí và tráng phủ kim loại.   
 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế kỹ thuật điện.  
 
 

(210) 4-2011-14212 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thanh Thảo Production   (VN) 
29/2A đường Hoàng Diệu, phường 10, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức biểu diễn nghệ thuật; tổ chức các cuộc thi nghệ thuật; sản xuất chương 
trình nghệ thuật; tổ chức các sự kiện về thể thao, văn hóa, giải trí, nghệ thuật.  

 
 

(210) 4-2011-14213 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Trần Thị Hương Trà   (VN) 
26/29 đường số 8, phường Tân Quy, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Băng, đĩa ghi âm, ghi hình (CD, VCD, DVD).  
 

Nhóm 41: Tổ chức biểu diễn nghệ thuật; tổ chức các cuộc thi nghệ thuật; sản xuất chương 
trình nghệ thuật; tổ chức các sự kiện về thể thao, văn hóa, giải trí, nghệ thuật.  

 
 

(210) 4-2011-14214 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.5.1; 26.3.1 
(591) Xanh, đỏ cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế Con 
Đường Vàng  (VN) 
Phòng 208, nhà N2F, đường Lê Văn 
Lương, khu đô thị Trung Hòa, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Tổ chức các chuyến du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ vận chuyển 
hàng hóa; dịch vụ môi giới vận tải; dịch vụ cất giữ hàng hóa; dịch vụ dỡ bốc xếp hàng hóa.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2011-14218 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2011-14219 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH mỹ nghệ Yên 
Sơn   (VN) 
Số 72 phố Hàng Giấy, phường Đồng Xuân, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Tượng bằng đồng.  
 

Nhóm 20: Đồ bằng gỗ, bàn, ghế, tủ, giá, kệ.  
 

Nhóm 21: Lọ hoa bằng sứ, lọ hoa bằng gốm đất nung, tranh bằng sứ, tượng bằng sứ, 
tượng bằng gốm đất nung.  

 
 

(210) 4-2011-14220 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Ngọc Minh   (VN) 
Lô D6/1, đường số 1B, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, KP2, phường Bình Hưng Hòa 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy: vành xe, xích, líp, săm, lốp.  
 
 

(210) 4-2011-14222 (220) 13.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 25.5.25; A26.11.12 
(591) Vàng, đỏ, xanh biển, xám bạc. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm MIHO  
(VN) 
52-54 đường 52, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2011-14223 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm MIHO (VN)
52-54 đường 52, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-14224 (220) 13.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.1; A26.3.6; A5.3.13 
(591) Xanh lá mạ, xanh ve chai đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản Sài Gòn Phương Nam   (VN) 
06 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán, môi giới bất động sản.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, khu nghỉ dưỡng (resorts).  
 
 

(210) 4-2011-14225 (220) 13.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 2.3.1; 8.3.1 
(591) Xanh lá cây nhạt, vàng, trắng, đen, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thẩm mỹ ái Liên  
(VN) 
160/59A Xô Viêt Nghệ Tĩnh, phường 21, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-14226 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược Kim Đô   (VN) 
292/4 đường Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 10, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-14227 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
may thời trang Khang Vy  
(VN) 
Lô 4-5-6-7-8-9-10-11-12 khu Đông 
Hưng Thuận Đông Hưng Thuận, phường 
Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; khăn quàng cổ.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón, khăn quàng cổ.  
 
 

(210) 4-2011-14228 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.23; A11.3.2; 26.15.3 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Uni-Charm Corporation   (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, 
Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 16: Tã lót bằng giấy hoặc xenlulô dùng một lần cho trẻ em; tã lót bằng giấy hoặc 

xenlulô có dạng quần lót dùng cho trẻ em; khăn giấy ướt; khăn giấy cho trẻ em; khăn lau 
bằng giấy; văn phòng phẩm và đồ dùng học tập; khăn giấy dùng cho nhà bếp; giấy và bìa 
các tông; khăn lau bụi bằng giấy; tạp chí (ấn phẩm); (ấn phẩm) sản phẩm của ngành in; 
thùng chứa để đóng gói công nghiệp bằng giấy; khăn tay vệ sinh bằng giấy (không dùng 
cho mục đích y tế); cuộn giấy để lau tay; khăn ăn bằng giấy; khăn lau tay bằng giấy; khăn 
tay bằng giấy: ảnh chụp.  

 
 

(210) 4-2011-14231 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Vũ Hoàng Nam  (VN) 
Khu 4, thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa 
Hưng, tỉnh Nam Định 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-14232 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.3; A16.1.16; A16.1.25 
(731) GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., 

LTD.   (TW) 
No. 6, Bau Chiang Rd. Hsin-Tien, Taipei 
231, Taiwan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bảng mạch chính. 

 
 

(210) 4-2011-14233 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.11.3; A25.7.21; 26.2.7 
(731) GUANGDONG DONGFANG 

PRECISION SCIENCE & 
TECHNOLOGY CO.,LTD.   (CN) 
Shishan Road North, Shishan Technical 
Industrial Zone, Nanhai District, Foshan 
City, Guangdong Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy in; máy làm giấy; thiết bị in mực dùng cho máy in; trục lăn mực dùng cho 

máy in; máy bao gói, thiết bị cấp giấy (dùng cho máy in); máy in quay; máy in typo; 
khuôn in; máy đóng gói hàng.  

 

(210) 4-2011-14234 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) GUANGDONG DONGFANG 
PRECISION SCIENCE & 
TECHNOLOGY CO.,LTD.   (CN) 
Shishan Road North, Shishan Technical 
Industrial Zone, Nanhai District, Foshan 
City, Guangdong Province, China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy in; máy làm giấy; thiết bị in mực dùng cho máy in; trục lăn mực dùng cho 

máy in; máy bao gói; thiết bị cấp giấy (dùng cho máy in); máy in quay; máy in typo; 
khuôn in; máy đóng gói hàng.  
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(210) 4-2011-14235 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) GUANGDONG DONGFANG 
PRECISION SCIENCE & 
TECHNOLOGY CO.,LTD.    (CN) 
Shishan Road North, Shishan Technical 
Industrial Zone, Nanhai District, Foshan 
City, Guangdong Province, China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy in; máy làm giấy; thiết bị in mực dùng cho máy in; trục lăn mực dùng cho 
máy in; máy bao gói; thiết bị cấp giấy (dùng cho máy in); máy in quay; máy in typo; 
khuôn in; máy đóng gói hàng.  

 
 

(210) 4-2011-14236 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 
OPV   (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-14237 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.9 
(591) Xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần RICHMEDIA  
(VN) 
74 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, truyền các thông báo quảng cáo, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông để bán lẻ; dịch vụ soạn thảo những bài quảng cáo; dịch vụ 
chuẩn bị market cho mục đích quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới 
máy vi tính. 

 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ 
chức và điều khiển đại hội; tổ chức và điều khiển hội nghị tập huấn; tổ chức và điều khiển 
hội thảo; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí). 

 

Nhóm 42: Dịch vụ vẽ nghệ thuật tạo hình; lưu trữ trang web trên máy tính; tạo và duy trì 
trang web cho người khác; dịch vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên Internet; dịch vụ cho 
thuê trang web; dịch vụ chuyển tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang phương tiện điện tử.  
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(210) 4-2011-14238 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.5.1; A17.2.2 
(591) Xanh dương, đen, trắng, ghi xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại nội thất Hà 
Thành  (VN) 
Số 04 - K40, đường Hồ Tùng Mậu, xã Mỹ 
Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa.  
 

Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) cửa nhựa.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt cửa nhựa, lắp đặt sàn gỗ. 
 
 

(210) 4-2011-14240 (220) 13.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) A5.3.14; 26.1.1 
(591) Xanh cốm, xanh lá, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
Thảo  (VN) 
30 đường số 5, khu phố 4, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 40: May quần áo. 
 
 

(210) 4-2011-14242 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.2; 26.1.9 
(591) Vàng, đỏ, xanh tím, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên 27/7 thành 
phố Hồ Chí Minh   (VN) 
Số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 20: Sản phẩm thủ công mỹ nghệ dùng làm qùa tặng được làm bằng chất liệu gỗ, 
thạch cao, mây, tre, cói như: tủ, bàn, ghế, tranh sơn mài, tượng điêu khắc, khung tranh.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành trong nước và quốc tế.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán rượn (bar), quán cà phê.  
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(210) 4-2011-14243 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Tâm Việt   (VN) 
Số nhà 11, ngõ 8, tổ 36, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-14244 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Nguyễn Duy Trọng   (VN) 
Số 79 ngõ 189, đường Hoàng Hoa Thám, 
phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-14245 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần Bioscope 
Việt Nam   (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Cland, số 156 Xã Đàn 
2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-14246 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần Bioscope 
Việt Nam    (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Cland, số 156 Xã Đàn 
2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-14247 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và đầu tư Thiên 
Vinh   (VN) 
Số 9, hẻm 43/49/8 phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-14248 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và đầu tư Thiên 
Vinh   (VN) 
Số 9, hẻm 43/49/8 phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-14249 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và đầu tư Thiên 
Vinh   (VN) 
Số 9, hẻm 43/49/8 phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-14250 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Cửu Long   (VN) 
Số 150 đường 14/9, phường 5, thị xã 
Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-14251 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
cao TRAPHACO   (VN) 
Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh 
Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-14252 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
EURO SUN   (VN) 
Số 11, ngách 71/14 đường Hoàng Văn 
Thái, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-14253 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
EURO SUN  (VN) 
Số 11, ngách 71/14 đường Hoàng Văn 
Thái, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 
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(210) 4-2011-14254 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần kinh tế Đại 
Nam   (VN) 
Số 19, ngách 63/33/52, đường Lê Đức 
Thọ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-14255 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần kinh tế Đại 
Nam   (VN) 
Số 19, ngách 63/33/52, đường Lê Đức 
Thọ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-14256 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần kinh tế Đại 
Nam    (VN) 
Số 19, ngách 63/33/52, đường Lê Đức 
Thọ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-14257 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
TONKIN Việt Nam   (VN) 
Số nhà 56, phố Tân Thụy, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, sữa tắm, nước rửa vệ sinh 
cá nhân.  
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(210) 4-2011-14258 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Nguyễn Đăng Hoàng  (VN) 
Số nhà 28, ngõ 133, đường Xuân Đỉnh, 
thôn Đông, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-14259 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 5.7.3; 26.1.1 
(591) Xanh lam, trắng, vàng, da cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Nhiệt Đới  (VN) 
Số 63B Tô Hiến Thành, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Mì ống; mì sợi; cháo thực phẩm; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; thực 

phẩm ăn nhanh làm từ gạo; tinh bột dùng cho thực phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-14260 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.3.1 
(591) Nâu vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
nhà và phát triển hạ tầng Hà 
Nội  (VN) 
76/371 Kim Mã, Ngọc Khánh, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý tòa nhà (bất động sản); cho thuê căn hộ; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất 

động sản); quản lý tài sản bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê tài sản cố định 
(bất động sản); cho thuê văn phòng (bất động sản).  

 
Nhóm 37: Giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; dịch vụ làm kín công trình; 
làm sạch tòa nhà (bề mặt bên ngoài); làm sạch ngôi nhà (bên trong); xây dựng; cho thuê 
thiết bị xây dựng; phá các công trình xây dựng.  

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất.  
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(210) 4-2011-14261 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.5.1; A26.11.12; 3.7.17 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và thương mại Thăng Long  
(VN) 
Xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước.  
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ máy lọc nước và thiết bị, phụ tùng của máy lọc nước.  
 
 

(210) 4-2011-14262 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 5.5.16 
(591) Hồng cánh sen đậm. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư - 

thương mại - du lịch Đồng 
Tháp Mười   (VN) 
Số 5/A, ấp 1, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp 
Mười, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu mạnh (đồ uống); rượu mùi; rượu vang; rượu khai vị; đồ uống chưng cất; 

rượu gạo.  
 
 

(210) 4-2011-14263 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 5.5.16 
(591) Hồng cánh sen đậm. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư - 

thương mại - du lịch Đồng 
Tháp Mười   (VN) 
Số 5/A, ấp 1, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp 
Mười, tỉnh Đồng Tháp   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu mạnh (đồ uống); rượu mùi; rượu vang; rượu khai vị; đồ uống chưng cất; 

rượu gạo.  
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(210) 4-2011-14264 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 5.5.16 
(591) Hồng cánh sen đậm. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư - 

thương mại - du lịch Đồng 
Tháp Mười   (VN) 
Số 5/A, ấp 1, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp 
Mười, tỉnh Đồng Tháp   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn; đồ uống hoa quả; nước ép hoa quả; nước uống tinh khiết; 
bột hoa quả để pha đồ uống giải khát (sản phẩm hòa tan uống liền).  

 

Nhóm 33: Rượu mạnh (đồ uống); rượu mùi; rượu vang; rượu khai vị; đồ uống chưng cất; 
rượu gạo.  

 
 

(210) 4-2011-14265 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 5.5.16 
(591) Xanh lá cây, hồng cánh sen đậm. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư - 

thương mại - du lịch Đồng 
Tháp Mười   (VN) 
Số 5/A, ấp 1, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp 
Mười, tỉnh Đồng Tháp   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Rau quả sấy khô; hạt sấy khô (thực phẩm ăn liền); trái cây sấy khô; trái cây sấy dẻo.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ đại lý du lịch; tổ chức cuộc du lịch; dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và 
quốc tế; dịch vụ du lịch sinh thái; dịch vụ vận chuyển khách du lịch.  

 
 

(210) 4-2011-14266 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.7.10; 5.7.3; 5.13.4 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH đầu tư - thương 

mại - dịch vụ Minh Phát   (VN) 
28/16 đường 32, khu phố 7, phường Linh 
Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2011-14267 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.7.10; 5.7.3; 5.13.4 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH đầu tư - thương 

mại - dịch vụ Minh Phát   (VN) 
28/16 đường 32, khu phố 7, phường Linh 
Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 
 

(210) 4-2011-14268 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 5.7.3; 5.13.4; 3.7.10 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH đầu tư - thương 

mại - dịch vụ Minh Phát   (VN) 
28/16 đường 32, khu phố 7, phường Linh 
Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2011-14269 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm VIMEDIMEX  (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-14270 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm VIMEDIMEX   (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-14271 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm VIMEDIMEX   (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-14272 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm VIMEDIMEX   (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-14273 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm VIMEDIMEX   (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-14274 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm VIMEDIMEX   (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-14275 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm VIMEDIMEX   (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-14276 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm VIMEDIMEX   (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-14277 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm VIMEDIMEX   (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-14278 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm VIMEDIMEX   (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-14279 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm VIMEDIMEX    (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-14280 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm VIMEDIMEX    (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-14281 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm VIMEDIMEX    (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-14282 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm VIMEDIMEX   (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-14283 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm VlMEDIMEX   (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-14284 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm VIMEDIMEX   (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-14285 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm VIMEDIMEX    (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-14286 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm VIMEDIMEX     (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-14287 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm VIMEDIMEX     (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-14288 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm VIMEDIMEX     (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-14289 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm VIMEDIMEX     (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
1317 

(210) 4-2011-14290 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm VIMEDIMEX     (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-14291 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.13.25; 26.4.9 
(591) Đỏ, xám. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Nguyễn Hợp Phát  (VN)
336/87/9 Phan Văn trị, phường 11, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng, văn phòng phẩm, máy 
vi tính thiết bị ngoại vi và phần mềm vi tính, thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. 

 

Nhóm 37: Sửa chữa, bảo trì máy móc, thiết bị máy vi tính, máy thiết bị văn phòng.  
 
 

(210) 4-2011-14292 (220) 13.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(591) Vàng, xám. 
(731) Công ty TNHH Tân Hưng Phát  (VN)

Nhà số 2, lô 1B, khu đô thị Trung Yên, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị dùng cho nhà tắm cụ thể như: chậu rửa, bồn tắm, bệ xí dùng trong nhà 
vệ sinh: vòi nước nóng lạnh, vói hoa sen.  

 
 

(210) 4-2011-14293 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Quận 3  (VN) 
243 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-14294 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Quận 3  (VN) 
243 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-14295 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Quận 3   (VN) 
243 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-14296 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Nhật Khuê  (VN) 
837A Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-14297 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Nhật Khuê  (VN) 
837A Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-14298 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH Vinh Quang  
(VN) 
Khu công nghiệp Hoàn Sơn, huyện Tiên 
Du, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu, dầu xả tóc, dầu hốp tóc, sữa tắm, sữa rửa mặt. 
 
 

(210) 4-2011-14299 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH An Nông (VN)  
(VN) 
Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I- 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  
 
 

(210) 4-2011-14302 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.5.2; 2.1.11; 26.1.2; 8.7.5 
(591) Vàng, vàng nhạt, đỏ, vàng cam, trắng, 

đen, hồng cam, xanh dương, đỏ cam, 
tím, xanh nõn chuối, xanh lá cây nhạt, 
xanh lá cây đậm, đỏ nâu, xanh lá cây, 
xanh da trời, xám. 

(731) Công ty cổ phần Acecook 
Việt Nam   (VN) 
Lô II-3 và II-5, đường số 11, nhóm CN 
II, KCN Tân Bình, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Phở ăn liền; mì ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền; cháo ăn liền.  
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(210) 4-2011-14303 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.5.2; 2.1.11; 26.1.2; 8.7.5 
(591) Vàng, vàng nhạt, xanh lá cây đậm, vàng 

cam, trắng, đen, hồng cam, xanh dương, 
nâu đỏ nhạt, da cam nâu, nâu nhạt, xanh 
nõn chuối, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây 
đậm, đỏ nâu, xanh lá cây, xanh da trời, xám

(731) Công ty cổ phần Acecook 
Việt Nam   (VN) 
Lô II-3 và II-5, đường số 11, nhóm CN 
II, KCN Tân Bình, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Phở ăn liền; mì ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền; cháo ăn liền.  
 
 

(210) 4-2011-14304 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; 2.5.2; 2.1.11; 8.7.5 
(591) Đỏ, đen, vàng, vàng đồng, hồng cam, 

xanh dương, trắng, trắng ngà, đỏ cam, 
tím, xanh nõn chuối, xanh lá cây, trắng 
đỏ nhạt, đỏ đậm, xanh da trời, xám 

(731) Công ty cổ phần Acecook 
Việt Nam   (VN) 
Lô II-3 và lI-5, đường số 11, nhóm CN 
II, KCN Tân Bình, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Phở ăn liền; mì ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền; cháo ăn liền.  
 
 

(210) 4-2011-14305 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.5.2; 26.1.2; 19.3.8; 8.7.5 
(591) Vàng, vàng đồng, hồng cam,xanh dương, 

vàng cam, đa cam, trắng ngà, xanh nõn 
chuối, nâu vàng nhạt, tím, vàng rêu, đỏ, 
xanh da trời, xám 

(731) Công ty cổ phần Acecook 
Việt Nam   (VN) 
Lô II-3 và II-5, đường số 11, nhóm CN 
II, KCN Tân Bình, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 30: Phở ăn liền, mì ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền; cháo ăn liền.  
 
 

(210) 4-2011-14306 (220) 13.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh đen, xanh dương nhạt, trắng. 
(731) Nguyễn Thành Lâm  (VN) 

06 Nguyễn Văn Trỗi, khóm 1, phường 1, 
thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mắt kính (mua bán kính đeo mắt). 
 
 

(210) 4-2011-14323 (220) 14.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) SUMITOMO BAKELITE CO., LTD.  (JP)
5-8 Higashi-shinagawa 2-chome, 
Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 17: Tấm nhựa pô-li các-bon (nhựa PC), chất dẻo bán thành phẩm (dùng làm vật 
liệu trong sản xuất).  

 
 

(210) 4-2011-14324 (220) 14.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; 2.7.9 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây, vàng, 

trắng, nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại AT (VN)
Số 54 đường Tây Hồ, phường Quảng An, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các thực phẩm dùng trong y tế.  
 

Nhóm 29: Sản phẩm sữa.  
 
 

(210) 4-2011-14325 (220) 14.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Điện Bàn   (VN) 
Cụm công nghiệp Thương Tín, xã Điện 
Nam Đông, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng 
Nam 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu. 
 
 

(210) 4-2011-14326 (220) 14.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Điện Bàn    (VN) 
Cụm công nghiệp Thương Tín, xã Điện 
Nam Đông, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng 
Nam 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu. 
 
 

(210) 4-2011-14327 (220) 14.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Điện Bàn    (VN) 
Cụm công nghiệp Thương Tín, xã Điện 
Nam Đông, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng 
Nam 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu. 
 
 

(210) 4-2011-14328 (220) 14.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Điện Bàn    (VN) 
Cụm công nghiệp Thương Tín, xã Điện 
Nam Đông, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng 
Nam 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu. 
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(210) 4-2011-14329 (220) 14.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Điện Bàn    (VN) 
Cụm công nghiệp Thương Tín, xã Điện 
Nam Đông, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng 
Nam 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu. 
 
 

(210) 4-2011-14331 (220) 14.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Lê Văn Hùng   (VN) 
Số 65, phố Hàng Mã, phường Hàng Mã, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh không dùng cho mục 
đích y tế, nước hoa; sơn móng tay (chân).  

 

Nhóm 08: Bộ dụng cụ sửa móng tay: giũa móng tay, đệm móng tay và dụng cụ bấm móng tay; 
kéo xén (tông đơ) dùng để cắt tóc; cái nhíp để nhổ tóc; kẹp là thẳng tóc (không dùng điện).  

 

Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất; giường, tủ, bàn, ghế bằng sắt và inox.  
 

Nhóm 35: Mua, bán: thực phẩm chức năng, đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế bằng 
sắt và inox, đồ gỗ nội thất, bộ đèn điện, bộ dụng cụ sửa móng tay, giũa móng tay, đệm 
móng tay và dụng cụ bấm móng tay, kéo xén (tông đơ) dùng để cắt tóc, cái nhíp để nhổ 
tóc, kẹp là thẳng tóc (không dùng điện), cao su tổng hợp dạng nguyên sinh, đồ dùng văn 
phòng phẩm, mỹ phẩm, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm/vệ sinh, nước hoa, sơn móng 
tay (chân); dịch vụ xuất nhập khẩu; bán buôn, bán lẻ sách, báo, tạp chí; tổ chức hội chợ 
triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ xúc tiến thương mại.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách, hàng hoá; dịch vụ du lịch lữ hành nội địa, quốc tế, 
đại lý bán vé máy bay, tàu hoả.  

 
 

(210) 4-2011-14332 (220) 14.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.9.4; 26.4.4; 26.4.7 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Văn Hùng  (VN) 
Số 65, phố Hàng Mã, phường Hàng Mã, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh không dùng cho mục 
đích y tế, nước hoa; sơn móng tay (chân).  

 

Nhóm 08: Bộ dụng cụ sửa móng tay: giũa móng tay, đệm móng tay và dụng cụ bấm móng tay; 
kéo xén (tông đơ) dùng để cắt tóc cái nhíp để nhổ tóc; kẹp là thẳng tóc (không dùng điện).  
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Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất; giường, tủ, bàn, ghế bằng sắt và inox.  
 

Nhóm 35: Mua, bán: thực phẩm chức năng, đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế bằng 
sắt và inox, đồ gỗ nội thất, bộ đèn điện, bộ dụng cụ sửa móng tay, giũa móng tay, đệm 
móng tay và dụng cụ bấm móng tay, kéo xén (tông đơ) dùng để cắt tóc, cái nhíp để nhổ 
tóc, kẹp là thẳng tóc (không dùng điện), cao su tổng hợp dạng nguyên sinh, đồ dùng văn 
phòng phẩm, mỹ phẩm, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm/vệ sinh, nước hoa, sơn móng 
tay (chân); dịch vụ xuất nhập khẩu; bán buôn, bán lẻ sách, báo, tạp chí; tổ chức hội chợ 
triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ xúc tiến thương mại.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách, hàng hoá; dịch vụ du lịch lữ hành nội địa, quốc tế, 
đại lý bán vé máy bay, tàu hoả.  

 
 

(210) 4-2011-14340 (220) 14.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.15.15; 26.15.11 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, xám. 
(731) Công ty TNHH Thăng Long 

Property   (VN) 
222 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản, kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản, tư vấn 

bất động sản, định giá bất động sản.  
 
 

(210) 4-2011-14342 (220) 14.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) UNITED DETERGENT INDUSTRIES 
SDN. BHD.   (MY) 
Lot 2, Jalan Baru, 78000 Alor Gajah, 
Melaka, Malaysia 

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng.  

 
 

(210) 4-2011-14343 (220) 14.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) NOVARTIS AG  (CH) 
4002 BASEL, Switzerland 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
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(210) 4-2011-14344 (220) 14.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 5.5.16 
(591) Trắng, hồng, đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại kỹ 
thuật Đoan Khanh   (VN) 
454 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Bất động sản: kinh doanh bất động sản; môi giới bất động sản.  

 
 

(210) 4-2011-14345 (220) 14.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Cà phê Minh Hưng  (VN) 
22/2 Thái Văn Đẩu, phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê bột. 
 
 

(210) 4-2011-14346 (220) 14.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 5.7.3; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hoàn Tứ Thuận  
(VN) 
Số 05, đường Võ Duy Linh, khu phố 4, 
phường 1, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền 
Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh trung thu; bánh bàn (bánh tiều).  

 
 

(210) 4-2011-14347 (220) 14.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
On  (VN) 
ấp Xóm Đình, xã Kiểng Phước, huyện 
Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 03: Nhang thơm. 
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(210) 4-2011-14349 (220) 14.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Nguyễn Ngọc Điệp   (VN) 
92B15/17 Tôn Thất Thuyết, phường 15, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-14362 (220) 14.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1; 26.3.23; 26.2.3 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vật liệu xây 
dựng và trang trí nội thất 
Lan Hương  (VN) 
64 Bến Chương Dương, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng vật liệu xây dựng; mua bán hàng trang trí nội thất.  
 
 

(210) 4-2011-14364 (220) 14.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh cửu long. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vận tải hàng 
không Miền Nam  (VN) 
1A Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Cung ứng lao động tạm thời; mua bán nhiên liệu động cơ; mua bán ô tô, xe có 
động cơ khác, mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô, mô tô, xe máy, 
đại lý ô tô và xe có động cơ khác; môi giới thương mại; quảng cáo.  

 
Nhóm 36: Đại lý đổi ngoại tệ, dịch vụ môi giới bất động sản.  

 
Nhóm 37: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác; bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, 
xe máy.  

 
Nhóm 39: Kinh doanh vận tải hành khách; kinh doanh vận tải hàng hóa, giao nhận hàng 
hóa, dịch vụ đại lý cho các hãng hàng không; kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế; cho 
thuê xe có động cơ; kinh doanh dịch vụ nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa; cung cấp 
các dịch vụ sân đỗ tại cảng hàng không, sân bay; dịch vụ hoa tiêu; dịch vụ cứu hộ xe bị 
hỏng; dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải khác như: kiểm đếm hàng hóa, kho, bãi . 
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(210) 4-2011-14365 (220) 14.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18- 19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-14366 (220) 14.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Nguyễn Quang Thái  (VN) 
Phòng 510A, C16, Thanh Xuân Bắc, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-14367 (220) 14.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Việt Anh  (VN) 
Ngách 64/49, tổ 87, phố Nguyễn Lương 
Bằng, phường ô Chợ Dừa, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2011-14368 (220) 14.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Việt Anh  (VN) 
Ngách 64/49, tổ 87, phố Nguyễn Lương 
Bằng, phường ô Chợ Dừa, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2011-14369 (220) 14.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Việt Anh  (VN) 
Ngách 64/49, tổ 87, phố Nguyễn Lương 
Bằng, phường ô Chợ Dừa, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2011-14380 (220) 14.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, vàng, xám đậm, đỏ. 

(540) 

 

(731) 1. Đỗ Hoàng MICHAEL   (VN) 
14G đường số 9, phường Phú Mỹ, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  
2. Hà Kh¸nhly LiLy  (VN) 
14G đường số 9, phường Phú Mỹ, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Điều hành kinh doanh cho khách sạn.     
 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu (quầy bar), dịch vụ quán café, đặt chỗ ở khách sạn, dịch vụ 
khách sạn, nhà hàng ăn uống, quán ăn tự phục vụ, quán rượu nhỏ.   

 
Nhóm 44: Phòng cắt tóc; dịch vụ cắt sửa móng tay; xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ tắm nắng.  

 
 

(210) 4-2011-14381 (220) 14.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A2.1.17; A2.3.17 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng, vàng, xám đậm. 

(540) 

 

(731) 1. Đỗ Hoàng MICHAEL   (VN) 
14G đường số 9, phường Phú Mỹ, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh   
2. Hà Khánh Ly LiLy  (VN) 
14G đường số 9, phường Phú Mỹ, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Điều hành kinh doanh cho khách sạn.    
 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu (quầy bar), dịch vụ quán café, đặt chỗ ở khách sạn, dịch vụ 
khách sạn, nhà hàng ăn uống, quán ăn tự phục vụ, quán rượu nhỏ.   

 
Nhóm 44: Phòng cắt tóc; dịch vụ cắt sửa móng tay; xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ tắm nắng.  
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(210) 4-2011-14382 (220) 14.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Đình Phát  (VN) 
Số 78/4/17 Phan Đình Phùng, phường 
Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-14383 (220) 14.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) ASHLAND LICENSING AND 
INTELLECTUAL PROPERTY LLC  
(US) 
5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 
43017, United States of America 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Ête xenlulô dùng trong công nghiệp; ete xenlulô dùng trong quá trình sản xuất 

vữa (xây dựng), vữa (xây dựng) khô và xi măng. 
 
 

(210) 4-2011-14384 (220) 14.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) MICHAEL YU   (US) 
5313 3rd St, Irwindale, CA 91706, 
United State of America  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 19: Sàn nhà, không bằng kim loại; ván ốp, không bằng kim loại.  
 
 

(210) 4-2011-14385 (220) 14.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) MICHAEL YU  (US) 
5313 3rd St, Irwindale, CA 91706, 
United State of America 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 19: Sàn nhà, không bằng kim loại; ván ốp, không bằng kim loại.  
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(210) 4-2011-14386 (220) 14.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1 
(731) MICHAEL YU   (US) 

5313 3rd St, Irwindale, CA 91706, 
United State of America 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 19: Sàn nhà, không bằng kim loại; ván ốp, không bằng kim loại.  
 

(210) 4-2011-14387 (220) 14.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1 
(731) MICHAEL YU   (US) 

5313 3rd St, Irwindale, CA 91706, 
United State of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 19: Sàn nhà, không bằng kim loại; ván ốp, không bằng kim loại.  
 
 

(210) 4-2011-14389 (220) 14.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhân Vy Cường  (VN) 
Số 3 đường 7A, cư xá Bình Thới, phường 
8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2011-14400 (220) 14.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.5.1 
(731) CHENGDU GRACE FIBER CO., LTD.  

(CN) 
no. 270, Tuanjie south road, Dawan 
town, Qingbaijiang district, Chengdu 
city, Sichuan province, p.r. china  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 16: Màng bóng kính xenlophan để gói hàng; tờ cellulo tái sinh dùng để gói hàng; 
văn phòng phẩm được làm trên cơ sở giấy bóng kính xenlophan; đề can được làm trên cơ 
sở giấy bóng kính xenlophan; băng dính được làm trên cơ sở giấy bóng kính xenlophan 
dùng cho mục đích văn phòng và gia đình; băng dính hai mặt được làm trên cơ sở giấy 
bóng kính xenlophan dùng cho mục đích văn phòng và gia đình. 
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(210) 4-2011-14401 (220) 14.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A25.3.3 
(731) BLOUNT INC.   (US) 

4909 SE International Way, Portland, 
Oregon 97222, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay dùng cho cưa xích, cụ thể là, dụng cụ mài gọt, giũa, dụng cụ 

tháo chốt (khóa) xích để tháo mắt xích, đe dùng khi tháo chốt (khóa) xích để tháo mắt 
xích, súng bơm mỡ và dụng cụ dẫn hướng dùng khi giũa.  

 
 

(210) 4-2011-14406 (220) 14.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.23; 26.13.1; 26.1.1 
(591) Nâu, xanh lá cây, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) 1. Phạm Hoài Ngọc  (VN) 
379/4 đường Cộng Hòa, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
2. Tân Mạnh Hải  (VN) 
1/59 đường Cầu Xéo, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê tươi, cà phê nhân và nguyên phụ 
liệu liên quan đến sản xuất cà phê.  

 
Nhóm 43: Quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, quán phục vụ đồ ăn nhanh, quán trà. 

 
 

(210) 4-2011-14407 (220) 14.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Đỏ, trắng, xanh dương. 
(731) Tổng công ty cổ phần Khoan 

và Dịch vụ Khoan dầu khí (VN)
Lầu 4, tòa nhà Sailing Tower, số 111A 
đường Pasteur, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 07: Giàn khoan; giàn khai thác dầu khí.  
 

Nhóm 35: Mua bán vật tư, thiết bị khoan và khai thác; cung cấp lao động cho các giàn 
khoan, giàn khai thác dầu khí của tập đoàn dầu khí việt nam và cung cấp lao động có 
chuyên môn khoan dầu khí cho các nhà thầu trong và ngoài nước; tư vấn trong tổ chức và 
điều hành kinh doanh, tư vấn quản lý dự án. 

 

Nhóm 36: Tư vấn đầu tư.  
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Nhóm 37: Khoan các giếng khoan dầu khí; sửa chữa các giếng khoan dầu khí; cho thuê 
giàn khoan và giàn khai thác dầu khí; thử vỉa, bơm trám xi măng; lắp đặt, sửa chữa, bảo 
dưỡng, vận hành giàn khoan, giàn khai thác dầu khí; lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các 
thiết bị dây chuyền công nghiệp cho các dự án dầu khí ở trong và ngoài nước. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ ứng cứu sự cố tràn dầu và bảo vệ môi trường.  
 

Nhóm 41: Đào tạo công nhân khoan dầu khí.  
 

Nhóm 42: Đo địa vật lý giếng khoan; kiểm tra chất lượng giàn khoan, giàn khai thác dầu 
khí; thiết kế giàn khoan và giàn khai thác dầu khí.  

 
 

(210) 4-2011-14408 (220) 14.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.2 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Việt Trúc   (VN) 
147 - 149 Võ Văn Tần, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép; mũ (nón), dây thắt lưng (dây nịt) (dùng cho trang phục); cà 
vạt; khăn choàng cổ (dùng cho trang phục).  

 
 

(210) 4-2011-14409 (220) 14.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Việt Trúc   (VN) 
147-149 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ (nón), dây thắt lưng (dây nịt) (dùng cho trang phục); cà 
vạt; khăn choàng cổ (dùng cho trang phục). 

 
 

(210) 4-2011-14410 (220) 14.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.12; 3.1.4; 2.9.1; 25.7.25 
(591) Vàng, hồng, xanh lá cây, nâu, đỏ, trắng, ghi
(731) Cơ sở Việt Long  (VN) 

Xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo, bánh kem xốp, bánh quy. 
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(210) 4-2011-14411 (220) 14.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty liên doanh dược phẩm 
MEBIPHAR - AUSTRAPHARM  (VN) 
Lô III-18, đường số 13, khu công nghiệp 
Tân Bình, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-14412 (220) 14.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty liên doanh dược phẩm 
MEBIPHAR - AUSTRAPHARM   (VN)
Lô III-18, đường số 13, khu công nghiệp 
Tân Bình, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-14415 (220) 14.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.3; A26.11.12; 1.15.23; 26.3.4 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH THA VI CO  (VN) 
Số 140/3 khu phố 2, phường An Phú, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động hỏa hoạn; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo 
động chống trộm; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện.  

 
 

(210) 4-2011-14420 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; A26.11.12; A5.5.22; 3.7.17 
(591) Đỏ, đỏ nhạt, vàng, xanh dương, xanh 

dương đậm, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Ngọc Mai   (VN) 

24/76C Trần Việt Châu, phường An Hòa, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ cưới hỏi (cho thuê mâm quả, đồ cưới).  
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(210) 4-2011-14425 (220) 15.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(591) Vàng, trắng, đỏ (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ba Sao   (VN) 
Số 98, ngõ 72, đường Nguyễn Trãi, 
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 
 

(210) 4-2011-14428 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A3.4.4 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Điện Bàn   (VN) 
Cụm công nghiệp Thương Tín, xã Điện Nam 
Đông, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu.  
 

Nhóm 31: Con giống; cây trồng làm giống.  
 
 

(210) 4-2011-14429 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) RODALE INC.   (US) 
33 East Minor Street, Emmaus, PA 
18098-0099 U.S.A 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ xuất bản trực tuyến qua mạng Internet.  
 
 

(210) 4-2011-14432 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A1.1.10; 26.4.3; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh, vàng. 
(731) Cty TNHH một thành viên cơ 

khí và xây dựng Quốc Lợi (VN)
53/84 An Hưng, Mỹ Thới, thành phố 
Long Xuyên, tỉnh An Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình.  
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(210) 4-2011-14433 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; 25.5.25; A26.11.12; A1.5.3 
(591) Trắng, đỏ, xanh lam. 
(731) Công ty cổ phần thủy sản 

Trường Phú  (VN) 
Khu công nghiệp Trà Kha, khóm 1, 
phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc 
Liêu 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thuỷ hải sản.  
 
 

(210) 4-2011-14434 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Vàng, đen, đỏ, xanh lam. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh 

Dương   (VN) 
25AA Quang Trung, thành phố Rạch 
Giá, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Bao bì bằng nilon; túi nilon dùng để bao gói; vật liệu bao gói (các màng mỏng) 

bằng nilon. 
 
 

(210) 4-2011-14435 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 4.3.9; 4.3.7; A1.1.10 
(591) Đỏ, vàng, xanh. 
(731) Cty TNHH một thành viên TM 

& SX phân bón Thuận Mùa  (VN)
Tổ 44, ấp An Hòa, xã An Hòa, huyện 
Châu Thành, tỉnh An Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
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(210) 4-2011-14436 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.9.16; 26.1.1 
(591) Đỏ, tím, xanh, trắng. 
(731) Công ty cổ phần chế biến thủy 

sản xuất khẩu Âu Vững   (VN) 
99 ấp Xóm Mới, xã Tân Thạnh, huyện 
Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sao Việt 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thủy hải sản.  

 
 

(210) 4-2011-14439 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; A1.5.3 
(591) Xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần TOKUMA Việt 
Nam  (VN) 
Số 2, ngách 28, ngõ 185, phố Minh Khai, 
phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước. 

 
 

(210) 4-2011-14440 (220) 15.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 2.7.2 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) 1. Cao Văn Thanh   (VN) 
Số 20, ngõ 22 Phan Đình Giót, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 
2. Mai Văn Bình   (VN) 
Số 56 ngõ 25 Phan Đình Phùng, phường 
Quán Thánh, Ba Đình, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí.  

 
 

(210) 4-2011-14441 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
công nghệ Phú Minh Long (VN)
6/2 Bis Thống Nhất, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 01: Chất keo tụ, hóa chất công nghiệp, chất chống đóng cặn; chế phẩm sinh học 
không dùng cho ngành y hoặc thú y; chế phẩm vi sinh vật không dùng cho ngành y hoặc 
thú y; chất khử màu dùng trong công nghiệp; hóa chất cường tính cho giấy; hóa chất 
cường tính cho cao su; tinh bột dùng trong công nghiệp; hóa chất để làm sạch nước; chế 
phẩm làm mềm nước. 

 
Nhóm 03: Chế phẩm để làm sạch ống thoát nước đã bị tắc.  

 
 

(210) 4-2011-14442 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.1; A26.3.5 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Trịnh Kề Để   (VN) 
Xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng 
Yên 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị dùng trong nhà vệ sinh bao gồm: bồn tắm, vòi hoa sen, chậu rửa, bình 

nước nóng, bệ xí nhà vệ sinh, thiết bị hong khô tay dùng cho phòng rửa.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng điện tử, điện lạnh bao gồm: tivi, đầu đĩa, máy tính, máy 
ghi âm, máy ảnh, đầu kỹ thuật số, máy điều hòa không khí, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy 
khô quần áo, máy hút ẩm, hút bụi; dịch vụ mua bán các thiết bị dùng trong nhà vệ sinh 
bao gồm: bồn tắm, vòi hoa sen, chậu rửa, bình nước nóng, bệ xí nhà vệ sinh, thiết bị hong 
khô tay dùng cho phòng rửa; dịch vụ mua bán vật liệu xây dựng bằng kim loại và vật liệu 
xây dựng phi kim loại. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa các thiết bị dùng trong nhà vệ sinh, lắp đặt hệ thống điện, hệ 
thống nước, lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm nóng, lạnh; dịch vụ tư vấn cho khách 
hàng về trang trí nội, ngoại thất công trình.  

 
 

(210) 4-2011-14446 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A17.2.2 
(591) Vàng, hồng, trắng. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Kim Tín 

- Bạc Liêu   (VN) 
Số 09 Hà Huy Tập, khóm 2, phường 3, 
thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý.  
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(210) 4-2011-14447 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH Triều Nhật   (VN)
286-288 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà), trà ướp lạnh; đồ uống trên cơ sở trà.  

 
 

(210) 4-2011-14448 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH Triều Nhật  
(VN) 
286-288 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà), trà ướp lạnh; đồ uống trên cơ sở trà.  

 
 

(210) 4-2011-14449 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(591) Đỏ vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Mỹ Nhật  
(VN) 
12/81X Phan Huy ích, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 
 

(210) 4-2011-14450 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Mỹ Nhật  
(VN) 
12/81X Phan Huy ích, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
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(210) 4-2011-14451 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(591) Xanh, vàng, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Mỹ Nhật  
(VN) 
12/81X Phan Huy ích, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 
 

(210) 4-2011-14452 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Xanh, trắng (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Mỹ Nhật  
(VN) 
12/81X Phan Huy ích, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 
 

(210) 4-2011-14453 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; 26.3.23; 26.7.25; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Trung tâm ứng dụng tiến bộ 

Khoa Học và Công Nghệ  (VN) 
Km 3, Nà Cáp, phường Sông Hiến, thị xã 
Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm từ nghệ dùng làm dược phẩm; sản phẩm từ giảo cổ lam dùng cho 

mục đích y tế; thảo mộc dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 30: Chè; trà ướp lạnh; đồ uống từ chè; bột nghệ dùng làm thực phẩm; nghệ dùng 
làm gia vị. 

 
Nhóm 32: Nước uống làm từ cây giảo cổ lam.  

 
Nhóm 35: Mua bán chè và các sản phẩm của chè; mua bán nghệ và sản phẩm của nghệ; 
mua bán các sản phẩm của giảo cổ lam. 
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(210) 4-2011-14454 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(591) Đen, trắng, da cam, ghi. 
(731) Công ty cổ phần cao su 

Hoàng gia  (VN) 
Thôn 7, xã Thành Vân, huyện Thạch 
Thành, tỉnh Thanh Hoá  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Săm lốp ô tô; săm lốp xe máy; săm lốp xe đạp.  

 
 

(210) 4-2011-14455 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.11.3 
(591) Xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Nam Tiến  
(VN) 
Số 18, ngõ 28, phố Ngọc Khánh, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; phôi thép; phôi inox; thép dạng ống, dạng 

thanh; inox dạng ống, dạng thanh. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm vật liệu xây dựng bằng kim loại, phôi 
thép, phôi inox, thép dạng ống, dạng thanh, inox dạng ống, dạng thanh.  

 
 

(210) 4-2011-14456 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Vũ Đức Hiến  (VN) 
Thôn Đa Tiện, xã Xuân Lâm, huyện 
Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót phụ nữ; quần áo lót nam giới, quần áo ngủ nam nữ, khẩu 

trang (trang phục).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các loại quần áo, quần áo ngủ, quần áo lót, khẩu 
trang dành cho người lớn và trẻ em.  
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(210) 4-2011-14458 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.5.25; 26.1.1 
(591) Trắng, vàng, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Hà Anh  (VN) 
Số 88A, phố Nguyễn Du, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn.  

 
 

(210) 4-2011-14459 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A9.7.22; 26.13.25; A26.11.12 
(591) Xanh, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Trường trung học phổ thông 
Lam Sơn  (VN) 
451/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh (50 Đinh Bộ 
Lĩnh), phường 26, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục trung học phổ thông. 

 
 

(210) 4-2011-14461 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Lê Thị Ngọc Thuỷ  (VN) 
011, lô 06, chung cư khu B, trường đua 
Phú Thọ, Nguyễn Thị Nhỏ, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; giầy; dép.  

 
 

(210) 4-2011-14462 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Philip Morris Brands Sµrl (CH)
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuch©tel, 
Switzerland  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, dạng thô hay đã chế biến; các sản phẩm thuốc lá bao gồm xì gà, 

thuốc lá, xì gà loại nhỏ hở hai đầu, thuốc lá để tự cuốn vào điếu thuốc, thuốc lá loại dùng 
cho tẩu thuốc lá loại nhai, thuốc lá loại bột, thuốc lá loại điếu, thuốc lá loại bột âm, các 
chất thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); dụng cụ cho người hút thuốc, bao 
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gồm giấy và ống cuốn thuốc lá, đầu lọc thuốc lá, hộp đựng thuốc lá, hộp hoặc bao đựng 
điếu thuốc lá, gạt tàn thuốc lá, tẩu thuốc lá, dụng cụ bỏ túi để cuốn thuốc lá, bật lửa dùng 
cho người hút thuốc, diêm.  

 
 

(210) 4-2011-14463 (220) 15.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 24.15.21 
(591) Xanh dương, đen, trắng. 
(731) Philip Morris Brands Sµrl (CH)

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuch©tel, 
Switzerland 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, dạng thô hay đã chế biến; các sản phẩm thuốc lá bao gồm xì gà, 
thuốc lá, xì gà loại nhỏ hở hai đầu, thuốc lá để tự cuốn vào điếu thuốc, thuốc lá loại dùng 
cho tẩu, thuốc lá loại nhai, thuốc lá loại bột, thuốc lá loại điếu, thuốc lá loại bột ẩm, các 
chất thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); dụng cụ cho người hút thuốc, bao 
gồm giấy và ống cuốn thuốc lá, đầu lọc thuốc lá, hộp đựng thuốc lá, hộp hoặc bao đựng 
điếu thuốc lá, gạt tàn thuốc lá, tẩu thuốc lá, dụng cụ bỏ túi để cuốn thuốc lá, bật lửa dùng 
cho người hút thuốc, diêm. 

 
 

(210) 4-2011-14465 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Hiệp hội các doanh nghiệp 
Đức  (VN) 
Tầng 5, Somerset Chancellor Court, 21-
23 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, 
thành phố Hồ Chi Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức các buổi tiệc (giải trí), tổ chức các buổi khiêu vũ; vui chơi giải trí. 
 
 

(210) 4-2011-14466 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sài Gòn V.E.T  
(VN) 
Cụm công nghiệp Tập đoàn Anova, xã 
Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản.  
 

Nhóm 35: Mua bán: thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản.  
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(210) 4-2011-14467 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) CONSTRUCTION RESEARCH & 
TECHNOLOGY GMBH  (DE) 
Dr.-Albert-Frank-Str. 32, TROSTBERG, 
GERMANY 

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2011-14468 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Imexpharm  (VN) 
Số 04, đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-14469 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Imexpharm   (VN) 
Số 04, đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-14470 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dưọc phẩm 
Imexpharm   (VN) 
Số 04, đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-14471 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) BANG BANG APPAREL CO., LTD  
(KR) 
943-1, Dogok-dong, Gangnam-gu, Seoul, 
Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 25: Giầy (đồ đi chân); dép; giầy tập luyện; dép đi trong nhà; giầy ống; quần áo 

nam; quần áo nữ; quần áo trẻ em; váy; áo vét tông; áo ngoài mặc chui đầu; quần bò; áo sơ 
mi; áo phông; áo len đan; áo len chui đầu; áo nịt len; áo choàng; quần; quần áo ngủ; quần 
áo lót; áo gi-lê; quần áo may sẵn; áo khoác; ca vát; khăn quàng vai; khăn quàng cổ; tất 
ngắn; mũ lưỡi chai (đồ đội đầu); thắt lưng (thuộc về trang phục quần áo); dây đeo quần 
(thuộc về trang phục quần áo); găng tay (thuộc về trang phục quần áo); quần áo thể thao; 
tất dài.  

 
 

(210) 4-2011-14472 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Đại Phúc Đại Quý  (VN) 
79A Nguyễn Công Trứ, phường 08, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh công nghiệp, công trình công cộng, làm sạch đẹp nhà cửa. 

 
 

(210) 4-2011-14473 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.1; A26.3.7; 4.5.2; 4.5.3; 2.1.8 
(591) Xanh sẫm, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần US PHARM  
(VN) 
P104 - nhà P2 Đô thị Nam Thăng Long - 
Ciputra, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán máy móc thiết bị y tế, hóa chất công nghiệp, mực in, tinh dầu, khí 
công nghiệp, keo hóa chất, nhựa tổng hợp, dầu thơm và hương liệu, muối công nghiệp, sô 
đa, nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; mua bán bánh kẹo, rau củ quả, đồ 
uống, lương thực, thực phẩm, thuốc lá.  
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(210) 4-2011-14474 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH Thiên Dược  (VN)
Lô F3, đường N5, KCN Nam Tân Uyên, 
huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2011-14475 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
An Đạt   (VN) 
Phòng 702 tòa nhà CT 1 - 2 khu đô thị 
Mễ Trì Hạ, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-14476 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
An Đạt   (VN) 
Phòng 702 tòa nhà CT 1 - 2 khu đô thị 
Mễ Trì Hạ, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-14477 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.3.1; 1.3.2 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

EURO SUN   (VN) 
Số 11, ngách 71/14 đường Hoàng Văn 
Thái, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 
phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
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(210) 4-2011-14478 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.13.25; 26.15.15; 1.15.23; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây sẫm, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần kinh tế Đại 

Nam   (VN) 
Số 19, ngách 63/33/52 đường Lê Đức 
Thọ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử 
thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, dầu gội 
đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, thực 
phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, 
cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2011-14479 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.9.1 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Trung ương Hội tim mạch học 

Việt Nam   (VN) 
78 đường Giải Phóng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2011-14481 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.13.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại sơn 
Thế Kỷ   (VN) 
189 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 19: Bột trét tường.  
 
 

(210) 4-2011-14482 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Thanh Danh   (VN) 
749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-14483 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Thanh Danh   (VN) 
749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-14484 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Thanh Danh   (VN) 
749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-14485 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Thanh Danh   (VN) 
749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-14486 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Thanh Danh   (VN) 
749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-14487 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Thanh Danh   (VN) 
749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-14488 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Thanh Danh   (VN) 
749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-14489 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Thanh Danh    (VN)
749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-14490 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Thanh Danh    (VN)
749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-14492 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.13.25; 3.1.16; A3.1.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
đầu tư và thương mại Thanh 
Tùng  (VN) 
233 Trần Phú, phường Đông Ngàn, thị xã 
Từ Sơn, Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu các loại nguyên liệu trong sản xuất bia; dịch vụ xuất 
nhập khẩu các loại nguyên liệu trong sản xuất rượu; dịch vụ xuất nhập khẩu các loại 
nguyên liệu trong ngành công nghiệp sản xuất nước giải khát; dịch vụ xuất nhập khẩu các 
chế phẩm để làm đồ uống.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ môi giới mua bán chứng khoán; dịch vụ đầu tư tài chính; dịch vụ mua 
bán bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản.  

 
 

(210) 4-2011-14493 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Giấy Việt (VN)
Lô 6, đường Tôn Đức Thắng, khu công 
nghiệp Khai Quang, phường Khai 
Quang, thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

 

(511)   Nhóm 16: Khăn lau bằng giấy;   khăn ăn bằng giấy;  giấy nhà vệ sinh. 
 
 

(210) 4-2011-14494 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Song Việt  (VN) 
355/2C Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-14495 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 7.1.6; 25.7.20; 24.15.21; 7.3.11 
(591) Vàng, đen. 
(731) Công ty cổ phần STARLAND (VN)

Tầng 7, số 99 Nguyễn Phong Sắc, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản; dịch vụ cho thuê văn phòng làm việc (dịch 
vụ bất động sản); dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ quản lỷ bất động sản; dịch vụ 
mua bán nhà ở (dịch vụ bất động sản), dịch vụ tư vấn đầu tư vốn.  

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, 
công trình thủy lợi, dịch vụ cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà hàng cung cấp đồ ăn và thức uống, dịch vụ 
cung cấp đồ ăn thức uống phục vụ lưu động (do nhà hàng ăn uống thực hiện).  

 
 

(210) 4-2011-14497 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) MAEIL DAIRIES CO., LTD.   (KR) 
98-5, Woonni-Dong, Chongro-Ku, Seoul, 
the Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho trẻ sơ sinh được làm từ các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm 
cho trẻ sơ sinh được làm từ các sản phẩm từ vật nuôi, thực phẩm cho trẻ sơ sinh được làm 
từ các sản phẩm từ biển, sữa bột cho trẻ sơ sinh (thực phẩm cho trẻ sơ sinh) và sữa bột có 
đường cho trẻ sơ sinh (thực phẩm cho trẻ sơ sinh), thực phẩm cho trẻ sơ sinh (trừ bột sữa 
dùng cho trẻ sơ sinh).  

 
 

(210) 4-2011-14498 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương đậm, đen. 
(731) Công ty TNHH WOOREE LEAD 

WIRE (Việt Nam)   (VN) 
Khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông 
Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ  ̧Đông 

(A ĐÔNG IP CONSULTANCY CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 11: Bóng đèn huỳnh quang; linh kiện bóng đèn điện gồm dây tóc, dây dẫn trong 
bóng đèn, đui đèn, bầu thủy tinh của đèn, máng đèn.  
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(210) 4-2011-14500 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.12; 26.1.1; A26.11.13 
(591) Đỏ, vàng, đen. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân - dịch 

vụ ăn uống Phương Thủy   (VN)
Tổ 10, khu 5, phường Bãi Cháy, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 29: Chả mực. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2011-14501 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

điện tử Hùng Cường  (VN) 
2/47 đường số 5, phường 5, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Bộ lưu điện; bộ tích điện.  
 
 

(210) 4-2011-14502 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Trắng, đỏ. (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu 
Quang Huy Star  (VN) 
37 đường số 1, khu Nam Long, Trần 
Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy; giấy viết; giấy can; tờ giấy (văn phòng phẩm); giấy dùng cho thiết bị ghi. 
 
 

(210) 4-2011-14503 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.1.1; A14.5.2 
(591) Xanh nước biển sẫm, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư giáo dục
và đào tạo Chìa Khóa Vàng   (VN)
72 Linh Lang, phường Cống Vị, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo tiếng Anh cho mọi đối tượng, dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
1352 

(210) 4-2011-14504 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) PANACEA BIOTEC LTD.   (IN) 
B-1 Extn. / A-27, Mohan Co-operative 
Industrial Estate, Mathura Road, New 
Delhi - 110 044 - INDIA 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; dược phẩm; chế phẩm dược; vỏ nang rỗng (sản phẩm 
dược); thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục 
đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-14505 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A7.1.12; 7.1.24 
(591) Xanh dương, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần An Phú  (VN) 

Phòng 1403 lầu 14, tòa nhà Centec 
Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Đại diện thương mại; ủy thác mua bán hàng hóa, đấu giá bất động sản; môi 

giới thương mại; xuất nhập khẩu; thép, vật tư cho ngành xây dựng và công nghiệp đóng 
tàu, vật tư cho ngành sản xuất đồ dùng nội - ngoại thất, hàng thủ công mỹ nghệ và cao su.  

 
Nhóm 36: Chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng bất động sản; môi giới bất động sản; 
sàn giao dịch bất động sản; định giá bất động sản; đầu tư vốn để tạo lập bất động sản.  

 
 

(210) 4-2011-14506 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.15; A5.1.12; A5.1.6 
(591) Vàng, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần dầu thực vật 

Nam Mỹ  (VN) 
Tầng 20, tòa nhà Centec số 72-74 
Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật và mỡ ăn. 
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(210) 4-2011-14507 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A1.1.12; 25.7.25; A11.7.7 
(591) Nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Bùi Đình Hiệp   (VN) 
Số 11/7 Cầm Bá Thước, phường 7, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Bàn, giường; tủ; khung tranh ảnh; đồ mỹ nghệ bằng gỗ hoặc bằng sáp, thạch 

cao hoặc chất dẻo; ghế.  
 

Nhóm 25: Mũ, quần áo, giầy, dép, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

Nhóm 28: Đồ chơi; gấu bông; máy trò chơi tự động và chơi bằng tiền xu; trò chơi.  
 

Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao, bánh ngọt, bánh mì, sôcôla, kem ăn (kem lạnh). 
 

Nhóm 32: Bia, nước ép trái cây, nước ép rau quả, nước khoáng, xi rô dùng cho đồ uống, 
đồ uống không chứa cồn. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, công viên vui chơi giải trí, cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí 
trong nhà, dịch vụ giáo dục đào tạo. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, quán ăn tự phục vụ, quán cà phê tự phục vụ. 

 
 

(210) 4-2011-14508 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.5.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh dương, đen. 

(540) 

 

(731) Tạp chí Phát thanh Truyền 
hình và Thông tin Điện tử (VN)
102 Thân Nhân Trung, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Báo chí; ấn phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-14509 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh dương. (540) 

  

(731) Tạp chí Phát thanh Truyền 
hình và Thông tin Điện Tử (VN)
102 Thân Nhân Trung, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Báo chí; ấn phẩm. 
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(210) 4-2011-14510 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.4; 24.17.17; 24.17.25 
(591) Đen, cam. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Phụng Hoàng  (VN) 
2/1A Trần Não, khu phố 4, phường Bình 
An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; máy vi tính xách tay; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể 

tải xuống dược); linh kiện máy vi tính (gồm bàn phím, con chuột, vỏ máy tính (case)). 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, cụ thể: máy vi tính, linh kiện máy vi tính, phần mềm máy vi 
tính, hàng điện tử, thiết bị viễn thông, thiết bị mạng thông tin.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ: bảo trì máy vi tính; bảo trì linh kiện và thiết bị máy tính; bảo trì phần 
cứng máy tính; lắp đặt và sửa chữa máy vi tính; lắp đặt và sửa chữa phần cứng máy tính.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp cho người sử dụng truy cập vào mạng máy tính toàn cầu (nhà 
cung cấp dịch vụ); truyền thông, liên lạc bằng hệ thống cáp quang; truyền tin và ảnh có 
hỗ trợ của máy vi tính, thông tin về viễn thông liên lạc; cung cấp các kênh thông tin liên 
lạc về dịch vụ bán hàng qua mạng, dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy 
tính toàn cầu. 

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; cập nhật phần mềm 
máy tính; phần mềm máy tính (bảo trì phần mềm); dịch vụ tư vấn phần mềm máy tính; 
dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2011-14513 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Uy Lân   (VN) 
26 lô K khu dân cư Bình Tiên, phường 4, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ dùng để thờ cúng như: bát nhang, lư đồng, tráp đựng trầm hương, 

chân đèn, chân cắm nến, đĩa đựng trái cây, bình cắm hoa, ống cắm nhang, bộ cốc nhỏ, 
bình nhỏ (hũ) đựng rượu gạo và muối. 
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(210) 4-2011-14514 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và sản xuất Phương 
Thy   (VN) 
B507 chung cư Conic-Đình Khiêm, đại 
lộ Nguyễn Văn Linh, ấp 4, xã Phong 
Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số, loa, máy tăng âm (ampli), máy thu hình 

(tivi), máy vi tính, bếp gas, bếp điện, nồi cơm điện, bình đun nước bằng điện, tủ lạnh, máy 
lạnh, máy giặt, điện thoại, máy ảnh kỹ thuật số, lò vi sóng, lò nướng, bàn ủi, quạt điện, 
máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy sấy tóc, bình nước nóng lạnh, máy in, máy scan. 

 
 

(210) 4-2011-14515 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 5.7.1; A11.3.4; 25.5.25 
(591) Đỏ, vàng, ghi xám, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ 

Nghệ Bột Mì   (VN) 
Lô 32C/I đường 2G, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 

(210) 4-2011-14516 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.5.20; A5.3.15; A5.3.13; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh đậm, xanh non, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hưng Lộc   (VN) 
Số 1112 đường Yên Ninh, phường Minh 
Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái  

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến chúng 

gồm: dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa 
học và thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, 
thiết bị điện và hóa chất. 
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(210) 4-2011-14517 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.1.1; A3.1.24; 7.1.5; 7.5.10 
(731) Công ty cổ phần xây dựng và 

công nghiệp SANGJI  (VN) 
D33, the Manor, Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, mua bán nhà ở (bất động sản), cho thuê nhà ở (bất 

động sản), cho thuê văn phòng (bất động sản), cho thuê căn hộ (bất động sản).  
 
 

(210) 4-2011-14518 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.5.1; 1.15.23 
(591) Vàng, xanh, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vận Chuyển 
Một Thế Giới  (VN) 
9, đường số 9, khu dân cư Lý Chiêu 
Hoàng, phường An Lạc, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Vận Tải: dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ nơi này đến nơi khác bằng đường sắt; 

dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ nơi này đến nơi khác bằng đường bộ; dịch vụ vận chuyển 
hàng hóa từ nơi này đến nơi khác bằng đường thủy; dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ nơi 
này đến nơi khác bằng đường hàng không; dịch vụ lưu giữ hàng hóa trong kho; dịch vụ 
liên quan đến việc cho thuê phương tiện vận chuyển.  

 
 

(210) 4-2011-14519 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 
(731) Hồ Kim Trung   (VN) 

249 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy xay sinh tố; máy xay cà phê; máy xay thịt, máy hút bụi; máy 

đánh trứng.  
 

Nhóm 09: Hàng điện từ các loại như: tivi; đầu đĩa; ampli; loa.  
 

Nhóm 11: Tủ lạnh; quạt điện; nồi cơm điện; bếp điện; lò nướng; lò vi sóng.  
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(210) 4-2011-14520 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A1.11.8; A1.1.10; 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

 
(731) Hồ Kim Trung    (VN) 

249 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy xay sinh tố; máy xay cà phê; máy xay thịt, máy hứt bụi; máy 
đánh trứng.   

 

Nhóm 09: Hàng điện tử các loại như: tivi; đầu đĩa; ampli; loa.    
 

Nhóm 11: Tủ lạnh; quạt điện; nồi cơm điện; bếp điện; lò nướng; lò vi sóng.  
 
 

(210) 4-2011-14522 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Hồ Kim Trung    (VN) 
249 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện; máy điều hòa nhiệt độ.  
 
 

(210) 4-2011-14523 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Hồ Kim Trung  (VN) 
249 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga, bếp điện, lò nướng, lò vi sóng. 
 
 

(210) 4-2011-14524 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Hồ Kim Trung  (VN) 
249 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện, máy điều hòa nhiệt độ. 
 
 

(210) 4-2011-14526 (220) 15.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH Kiến Việt   (VN) 
437/2 Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2011-14527 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Linh 
Phương   (VN) 
Số 63/67 Tô Hiệu, phường Trại Cau, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga. 
 

Nhóm 35: Mua bán bếp ga, bình ga, ga. 
 
 

(210) 4-2011-14528 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A1.1.12; 26.1.2 
(591) Xanh tím, xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị giáo 
dục và khoa học kỹ thuật 
Ngân Hà   (VN) 
Số 56, ngõ 4, phố Đặng Văng Ngữ, 
phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị giảng dạy và học tập.  
 

Nhóm 16: Đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy (trừ thiết bị).  
 

Nhóm 20: Bàn ghế, giường, tủ, giá, kệ phục vụ trường học.  
 

Nhóm 28: Đồ chơi mầm non. 
 

Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo. 
 
 

(210) 4-2011-14529 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Đỏ, trắng. (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dịch vụ 
trà cà phê Đại Hoàng Gia  (VN)
145/11B, ấp 5, Đông Thạnh, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2011-14530 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Lê Trung Cương  (VN) 
436 Võ Văn Tần, phường 5, quận 03, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; dây lưng (dây nịt); cà vạt; mũ nón. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế thời trang; thiết kế quần áo; tạo mốt thời trang. 
 
 

(210) 4-2011-14533 (220) 18.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(591) Đỏ, trắng, xanh. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Quang 
Trung  (VN) 
Số 17E, khu 10, phường Bình Hàn, thành 
phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 19: Cửa sổ bằng nhựa; khung cửa bằng nhựa; kính cửa sổ; bản lề cửa nhựa. 
 

Nhóm 42: Thiết kế nội thất; thiết kế cửa sổ bằng nhựa.  
 

(210) 4-2011-14534 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) NSE PRODUCTS, INC.   (US) 
75 West Center Street, Provo, Utah 
84601, USA  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm tóc da không chứa thuốc, cụ thể là nước thơm, kem dùng cho 

da, chế phẩm tẩy da chết, mặt nạ (mỹ phẩm), nước hoa hồng (toner) giúp làm sạch và 
dưỡng ẩm cho da, gel dùng cho da.  

 
 

(210) 4-2011-14535 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) THE DOW CHEMICAL COMPANY  
(US) 
Midland, Michigan 48674, United States 
of America  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất sử dụng trong công nghiệp, cụ thể là chất đàn hồi được sử dụng trong 

sản xuất các hệ thống cách nhiệt dưới biển cho ngành công nghiệp dầu khí. 
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(210) 4-2011-14536 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) WESCAN OPTICAL LNC.   (CA) 
4775, Cousens Street, Ville St-Laurent, 
QC H4S 1X5, CANADA  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính mắt; kính râm; kính thể thao cụ thể là kính bảo hộ dùng 
trong thể thao; phụ kiện của kính mắt cụ thể là hộp đựng kính, dây móc vào kính mắt 
dạng xích, gọng kính, mắt kính, mắt kính kẹp, gọng kính kẹp, thấu kính quang học, mắt 
kính râm. 

 
 

(210) 4-2011-14537 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) WESCAN OPTICAL INC.   (CA) 
4775, Cousens Street, Ville St-Laurent, 
QC H4S 1X5, CANADA  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính mắt; kính râm; kính đeo mắt; kính đeo mắt dùng trong thể thao, kính bảo 
hộ, kính đeo bảo vệ mắt; mắt kính để thay thế cho các kính kể trên; gọng kính mắt cho 
nam giới, phụ nữ và trẻ em; phụ kiện của kính mắt cụ thể là hộp đựng kính, dây móc vào 
kính mắt dạng xích và dây vòng qua đầu để giữ kính.  

 
 

(210) 4-2011-14538 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) WESCAN OPTICAL INC.    (CA) 
4775, Cousens Street, Ville St-Laurent, 
QC H4S 1X5, CANADA  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính mắt; kính râm; kính đeo mắt; kính đeo mắt dùng trong thể thao, kính bảo 
hộ, kính đeo bảo vệ mắt; mắt kính để thay thế cho các kính kể trên; gọng kính mắt cho 
nam giới, phụ nữ và trẻ em; phụ kiện của kính mắt cụ thể là hộp đựng kính, dây móc vào 
kính mắt dạng xích và dây vòng qua đầu để giữ kính.  

 
 

(210) 4-2011-14539 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phúc Long   (VN) 
143 đường số 10, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2011-14540 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phúc Long    (VN) 
143 đường số 10, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2011-14541 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phúc Long    (VN) 
143 đường số 10, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2011-14542 (220) 18.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 26.13.25; 26.7.25; 26.2.3 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thanh Huyền   (VN)
Gian hàng 3.04, tầng 3 siêu thị Tràng 
Tiền Plaza, số 24 Hai Bà Trưng, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: ví da, ví đầm, túi đeo, quần áo thời trang, thắt lưng, giầy dép, mũ nón.  
 
 

(210) 4-2011-14543 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Nguyễn Quang Vũ  (VN) 
100/491 Thích Quảng Đức, phường 9, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi; xoài tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu trái cây tươi; mua bán và xuất nhập khẩu xoài tươi.  
 
 

(210) 4-2011-14544 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Song Hưng  (VN) 
96 đường 85, phường Tân Quy, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu bôi trơn dùng để mátxa (một loại mỹ phẩm); xà phòng; dầu mượt tóc, kem 
đánh răng. 
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(210) 4-2011-14545 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.9.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương đậm, xanh dương.

(540) 

 

(731) 1. Đỗ Văn Tín  (VN) 
3, đường số 9, khu phố 1, phường Linh 
Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  
2. Nguyễn Thị Tịnh  (VN) 
Nam Sách, tỉnh Hải Dương 
3. Đỗ Thị Phước  (VN) 
ấp Tân Khánh, xã Tân Khánh Hòa, 
huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang 

 
(511)   Nhóm 30: Nước trà xanh ủ lên men đóng chai.  

 
 

(210) 4-2011-14547 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Thắng Lợi   (VN) 
B11- 369, Trường Chinh, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-14548 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A1.1.10 
(591) Đỏ, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Lê Duy Thắng   (VN) 
Lô 02-B13, khu Thanh Lộc Đán, quận 
Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 32: Nước ngọt, xi rô.  

 
 

(210) 4-2011-14549 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.5.1; 26.4.4; 18.3.2; 18.3.23 
(591) Trắng, xanh lá cây, hồng đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Giấc Mơ Vàng (VN)
Gian hàng BO-04,05,06 tầng B1 TTTM 
the Garden, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt. 
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(210) 4-2011-14551 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hòa Phát  (VN) 
Số 35, ngõ 90, đường Khuất Duy Tiến, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-14552 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.2 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử điện 
lạnh Bình Minh  (VN) 
21-23 đường số 11, khu dân cư Bình Phú, 
phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy xay sinh tố; máy ép trái cây dùng điện sử dụng trong gia đình; 

máy hút bụi; máy xay/nghiền thực phẩm dùng điện dùng trong gia đình; máy rửa và sấy 
khô bát đĩa.  

 
Nhóm 11: Phích nước dùng điện; nồi nấu dùng điện, lò vi sóng (thiết bị nấu ăn); lò nướng 
dùng trong gia đình dùng điện; bếp điện từ; máy pha cà phê dùng điện; quạt hơi nước 
dùng điện; quạt gió (điều hòa không khí), thiết bị điều hòa không khí, máy đun nước 
nóng lạnh dùng điện, tủ làm mát dùng điện; tủ đông dùng điện, tủ lạnh.  

 
 

(210) 4-2011-14553 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 5.7.3; 26.1.1; 8.1.1; 26.13.1 
(591) Xanh chuối, cam vàng, nâu, kem. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
Nguyên Hà   (VN) 
14/7bis Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì, bột và các loại bánh từ bột ngũ cốc.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm đồ uống.  
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(210) 4-2011-14554 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.3.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

EURO SUN   (VN) 
Số 11, ngách 71/14 đường Hoàng Văn 
Thái, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2011-14555 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.9.25 
(591) Xanh sẫm, đỏ, vàng, da cam, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm EIFFEL Pháp   (VN) 
Số 68 Quan Nhân, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-14556 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ phẩm Ba Đình   (VN)
122 phố Phan Kế Bính, phường Cống Vị, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, kẹo, phụ gia thực phẩm, hương liệu dùng cho thực phẩm, sản phẩm 

có tinh bột dùng làm thực phẩm.  
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(210) 4-2011-14557 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ phẩm Ba Đình    (VN)
122 phố Phan Kế Bính, phường Cống Vị, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, kẹo, phụ gia thực phẩm, hương liệu dùng cho thực phẩm, sản phẩm 
có tinh bột dùng làm thực phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-14558 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ phẩm Ba Đình   (VN)
122 phố Phan Kế Bính, phường Cống Vị, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, kẹo, phụ gia thực phẩm, hương liệu dùng cho thực phẩm, sản phẩm 
có tinh bột dùng làm thực phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-14559 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.7.20; 26.11.3; A26.11.12 
(591) Vàng, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ phẩm Ba Đình    (VN)
122 phố Phan Kế Bính, phường Cống Vị, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, kẹo, phụ gia thực phẩm, hương liệu dùng cho thực phẩm, sản phẩm 
có tinh bột dùng làm thực phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-14564 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hà Tây   (VN) 
80 Quang Trung, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-14565 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hà Tây   (VN) 
80 Quang Trung, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-14566 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hà Tây    (VN) 
80 Quang Trung, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-14567 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hà Tây    (VN) 
80 Quang Trung, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-14568 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hà Tây    (VN) 
80 Quang Trung, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-14569 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hà Tây    (VN) 
80 Quang Trung, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-14570 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hà Tây    (VN) 
80 Quang Trung, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-14571 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hà Tây    (VN) 
80 Quang Trung, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-14572 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hà Tây     (VN) 
80 Quang Trung, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-14573 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.3.14 
(591) Cam, xanh đậm, xanh nhạt, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

tổng hợp và dịch vụ du lịch 
Vĩnh Thành   (VN) 
Số 6, ngõ 62, phố Phó Đức Chính, 
phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 31: Hoa tươi, cây cảnh, hạt giống hoa, cây hoa giống.  
 
 

(210) 4-2011-14574 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) PO WO TONG MEDICINE FACTORY 
LIMITED   (HK) 
Flat B14, 11/F Kailey Industrial Centre, 12 
Fung Yip Street, Chai Wan, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dạng viên nang và dạng nước, dùng cho 
mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2011-14575 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
quảng cáo và Viễn thông 
Việt Nam   (VN) 
Số 75C, phố Nguyễn Du, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm điện thoại di động.  
 

Nhóm 42: Thiết kế trang web. 
 
 

(210) 4-2011-14576 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A17.2.2; 26.5.1 
(591) Đen, tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất Phúc 
Đức  (VN) 
11/2 Trần Khắc Chân, phường 15, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán kim hoàn, vàng bạc.  
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(210) 4-2011-14577 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.2; 1.15.3; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Ngân 
Quang  (VN) 
10/43 Bình Long, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: ổ cắm điện, cầu dao điện, dây nguồn điện, bảng điện(táp lô điện), phích cắm 
điện, công tắc điện. 

 
 

(210) 4-2011-14578 (220) 18.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(591) Xanh, vàng, đen. (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Dương Trầm 
SÝnh  (VN) 
Thôn Lục Bó, xã Công Sơn, huyện Cao 
Lộc, tỉnh Lạng Sơn 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn. 
 
 

(210) 4-2011-14579 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Ngọc Việt  (VN) 
183 Lê Văn Lương, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-14582 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 5.7.3; A1.1.10; 24.1.1; 26.1.6 
(591) Vàng, trắng, đen, nâu nhạt. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ bảo 

vệ Sao Việt   (VN) 
Số 14/90, phố Yên Lạc, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ; dịch vụ vệ sỹ.  
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(210) 4-2011-14583 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.1.9; A25.1.10; 10.5.17; 26.3.1 
(731) CHING-HUI WU  (TW) 

No.180, Shihtzulai, Shihlin village, 
Danei dist., Tainan city, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ lót; áo lót; quần áo lót liền thân; áo ngực; quần lót.  
 
 

(210) 4-2011-14584 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT  (DE)
Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 
Leverkusen, Germany  

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ loài gây hại, thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ.  
 
 

(210) 4-2011-14588 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH Vi sinh Môi 

trường  (VN) 
138/31 Nguyễn Xí, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học dùng trong xử lý môi trường.  
 
 

(210) 4-2011-14589 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Vàng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH Vi sinh Môi 

trường  (VN) 
138/31 Nguyễn Xí, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học dùng trong xử lý môi trường. 
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(210) 4-2011-14590 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Trần Xuân Lộc  (VN) 
41/6 khu phố 7, phường Đông Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng nhờ năng lượng mặt trời; thiết bị lọc nước; vòi rửa lắp trong 
nhà vệ sinh; chậu rửa bát (chén) cố định, máy điều hòa không khí; đèn chiếu sáng.  

 
 

(210) 4-2011-14591 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Tâm 
Nhất  (VN) 
40/24 Nguyễn Giản Thanh, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm để chữa bệnh cho người như: thuốc kháng sinh; thuốc bổ các loại 
thuốc chữa bệnh. 

 
 

(210) 4-2011-14592 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Võ Sa Hà  (VN) 
161 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức vui chơi giải trí như: đua xe trên cát, đua xe mô tô trên biển. 
 
 

(210) 4-2011-14594 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.7.1; A3.7.24; 26.11.2 
(591) Đen, trắng, hồng. 

(540) 

 

(731) Đỗ Thành Long  (VN) 
203 Võ Văn Tần, phường 5, quận 03, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; dây lưng (dây nịt); cà vạt; mũ nón.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế thời trang; thiết kế quần áo; tạo mốt thời trang.  
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(210) 4-2011-14595 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.7.7; A3.7.24 
(591) Hồng phấn, xanh lá cây, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Nga Nguyễn   (VN) 
02 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

(210) 4-2011-14596 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Nga Nguyễn   (VN) 
02 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-14597 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Nga Nguyễn   (VN) 
02 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-14598 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Nga Nguyễn   (VN) 
02 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.   
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(210) 4-2011-14599 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.5.1; 24.17.5; 24.13.1 
(731) VANACHAI GROUP PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
2/1 Pibulsongkram Rd., Bangsue, 
Bangkok 10800 Thailand  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 19: Sàn gỗ nhân tạo.  

 
 

(210) 4-2011-14600 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A25.7.21 
(731) VANACHAI GROUP PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
2/1 Pibulsongkram Rd., Bangsue, 
Bangkok 10800 Thailand  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 19: Sàn gỗ nhân tạo. 

 
 

(210) 4-2011-14601 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.12; 1.15.23 
(731) BH ASIA LTD.  (TW) 

1F., No. 139, Jhongshan Rd., Daya Dist., 
Taichung City 428, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ [dùng cho việc chăm sóc sắc đẹp]; 

ghế xoa bóp (thiết bị xoa bóp); dây đai đeo ngang người, chạy bằng điện, dùng cho mục 
đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-14602 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.7; 26.2.1 
(731) BH ASIA LTD.   (TW) 

1F., No. 139, Jhongshan Rd., Daya Dist., 
Taichung City 428, Taiwan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 28: Thiết bị rèn luyện hình thể; thiết bị rèn luyện cơ bắp; xe đạp cố định để tập 
luyện thể dục; máy tập chạy bộ điện; máy để luyện tập thể dục; thiết bị dùng để tập thể 
dục; dây chun kéo để tập thể dục.  

 
 

(210) 4-2011-14603 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.3 
(731) WELL IN ENTERPRISE CO., LTD.  

(TW) 
No.151, Sec 2, Chung-Teh 2nd Road, 
Taichung City, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Kẽm oxit hoạt tính; kẽm oxit; kẽm cacbonat; kẽm stearat; magie stearat; canxi 

stearat.  
 
 

(210) 4-2011-14604 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.17.21; A1.13.15; 24.17.15; 14.1.13 
(591) Đỏ, trắng, đen, vàng, xanh. 
(731) Công ty TNHH Hiệp Phong   (VN)

Phòng 806 tòa nhà H10 Vinaconex 6, 
ngõ 475, đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dùng 

cho trẻ sơ sinh; sữa dùng cho trẻ sơ sinh; thực phẩm dùng cho bà mẹ đang cho con bú (tác 
dụng lợi sữa và dùng cho mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2011-14606 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 5.7.3; A5.3.15; A25.7.22; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Thiên Giang  

(VN) 
Tổ 3, ấp Sư Nam, thị trấn Hòn Đất, 
huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2011-14607 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
A.I.D.A   (VN) 
54A đường 21, khu dân cư Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Bột giải khát hòa tan, nước giải khát; bột hòa tan bổ sung vitamin cho cơ thể; 

bột dinh dưỡng nêm cơm (tất cả đều sử dụng cho mục đích y tế). 
 
 

(210) 4-2011-14608 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
A.I.D.A    (VN) 
54A đường 21, khu dân cư Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Bột giải khát hòa tan, nước giải khát; bột hòa tan bổ sung vitamin cho cơ thể; 

bột dinh dưỡng nêm cơm (tất cả đều sử dụng cho mục đích y tế). 
 
 

(210) 4-2011-14609 (220) 18.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
A.I.D.A    (VN) 
54A đường 21, khu dân cư Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Bột giải khát hòa tan, nước giải khát; bột hòa tan bổ sung vitamin cho cơ thể; 

bột dinh dưỡng nêm cơm (tất cả đều sử dụng cho mục đích y tế). 
 
 

(210) 4-2011-14621 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, nâu, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Trần Ngô  (VN) 
155 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
1376 

(210) 4-2011-14622 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm IQ 
Việt  (VN) 
Khu công nghiệp Trường An, An Khánh, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh.  
 
 

(210) 4-2011-14623 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A3.13.4; 1.15.15 
(591) Vàng, nâu đỏ, đen, nâu vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm IQ 
Việt  (VN) 
Khu công nghiệp Trường An, An Khánh, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo.  
 
 

(210) 4-2011-14624 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 
 
 

(210) 4-2011-14625 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ    (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 
 
 

(210) 4-2011-14626 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ    (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 
 
 

(210) 4-2011-14627 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ    (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 
 

(210) 4-2011-14628 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ    (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 
 

(210) 4-2011-14629 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ    (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 
 

(210) 4-2011-14640 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.5.1 
(591) Xanh, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ nghệ gỗ Việt 
Pháp  (VN) 
36 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Các sản phẩm bằng gỗ: bàn, ghế, giường, tủ. 
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(210) 4-2011-14641 (220) 19.07.2011 
 (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Linh Quân   (VN) 
Số 41 đường 19/5 Văn Quán, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch ốp; gạch lát.  

 
 

(210) 4-2011-14642 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Mạnh Toàn  (VN) 
Số nhà 441 khu ga thị trấn Văn Điển, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Dụng cụ và thiết bị vệ sinh: vòi phun nước, vòi hoa sen, van điều chỉnh nước, 

chậu vệ sinh, bệ xí vệ sinh, buồng vệ sinh di chuyển được.  
 
 

(210) 4-2011-14644 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.12; A5.3.14; 26.11.3; 3.7.17 
(591) Xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trung Nam  
(VN) 
Tầng 07 khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, 
01 Nguyễn Văn Linh, phường Nam 
Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; đánh giá bất động sản, cho thuê căn hộ, quản lý tài sản 

bất động sản, môi giới bất động sản, môi giới chứng khoán và kỳ phiếu.  
 
 

(210) 4-2011-14645 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 3.13.1; A3.13.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Việt Trung 
Thông  (VN) 
127/99 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Dây và cáp điện, các khí cụ điện như: phích cắm, ổ cắm, công tắc.  
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(210) 4-2011-14648 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
TOPCAKE  (VN) 
Lô M.01 đường Trung Tâm, khu công 
nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
 
 

(210) 4-2011-14649 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
TOPCAKE   (VN) 
Lô M.01 đường Trung Tâm, khu công 
nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An   

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
 
 

(210) 4-2011-14662 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.3.1; 5.3.20; 5.13.25 
(731) Công ty TNHH hóa mỹ phẩm 

ánh Dương   (VN) 
Số 9 đường 2, khu phố 6, phường Hiệp 
Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 

và Chất lượng (NATUSI) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-14663 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 5.5.4; 3.4.7; 2.3.1; A5.11.2 
(731) Công ty TNHH hóa mỹ phẩm 

ánh Dương   (VN) 
Số 9 đường 2, khu phố 6, phường Hiệp 
Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 

và Chất lượng (NATUSI) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2011-14664 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 7.1.24; 7.3.11 
(731) Công ty TNHH Kiến Vàng  (VN) 

Số F8, tổ 7, KP 10, phường An Bình, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 

và Chất lượng (NATUSI) 
 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; lắp đặt điện nước công 
trình, lắp đặt thiết bị nội ngoại thất công trình; san lấp mặt bằng xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-14665 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) CELSIUS PROPERTY B.V., 
AMSTERDAM (NL), 
SCHAFFHAUSEN BRANCH   (CH) 
Spitalstrasse 5, 8200 Schaffhausen, 
Switzerland  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất trừ vật có hại, chất diệt cỏ, chất diệt nấm, chất diệt côn trùng.  
 
 

(210) 4-2011-14666 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) CELSIUS PROPERTY B.V., 
AMSTERDAM (NL), 
SCHAFFHAUSEN BRANCH   (CH) 
Spitalstrasse 5, 8200 Schaffhausen, 
Switzerland   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất trừ vật có hại, chất diệt cỏ, chất diệt nấm, chất diệt côn trùng.  
 
 

(210) 4-2011-14667 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) CELSIUS PROPERTY B.V., 
AMSTERDAM (NL), 
SCHAFFHAUSEN BRANCH   (CH) 
Spitalstrasse 5, 8200 Schaffhausen, 
Switzerland   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất trừ vật có hại, chất diệt cỏ, chất diệt nấm, chất diệt côn trùng.  
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(210) 4-2011-14668 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) AGAN CHEMICAL 
MANUFACTURERS LTD.  (IL) 
Northern Industrial Zone, P.O. Box 262, 
Ashdod 77102, Israel  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất trừ vật có hại, chất diệt cỏ, chất diệt nấm, chất diệt côn trùng.  
 
 

(210) 4-2011-14669 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) AGAN CHEMICAL 
MANUFACTURERS LTD.   (IL) 
Northern Industrial Zone, P.O. Box 262, 
Ashdod 77102, Israel  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất trừ vật có hại, chất diệt cỏ, chất diệt nấm, chất diệt côn trùng.  
 
 

(210) 4-2011-14680 (220) 19.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(591) Đen, xanh lá. (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dịch 
vụ kỹ thuật Toàn Phát  (VN) 
37/14 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, mua bán giày dép, mua bán nước hoa và túi xách. 

 
 

(210) 4-2011-14681 (220) 19.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 3.13.5; A3.13.4; 25.1.6; 2.5.3 
(591) Đỏ, da cam, vàng, xanh lá cây, xanh 

cốm, hồng sẫm, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tâm Việt   (VN) 
Số nhà 11, ngõ 8, tổ 36, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-14682 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A25.1.10; 25.1.25; 25.1.6; A5.3.15 
(591) Đỏ, vàng nhũ, vàng, xanh lá cây, đen. 
(731) Lê Thị Huệ   (VN) 

Phòng 1020-CT4B/X2 khu đô thị Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-14683 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A11.3.4; 25.1.25; A25.1.10; 25.1.6; 
A5.3.15; 25.7.25 

(591) Đỏ, vàng nhũ, vàng, xanh lá cây, xanh lá 
cây sẫm, đen, trắng. 

(731) Lê Thị Huệ  (VN) 
Phòng 1020-CT4B/X2 khu đô thị Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2011-14684 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.3.15; 2.5.1; 2.5.6 
(591) Xanh dương, da cam, vàng, xanh cốm, 

nâu, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

TONKIN Việt Nam   (VN) 
Số nhà 56, phố Tân Thụy, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-14685 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.1.7; 2.7.23 
(591) Xanh sẫm, xanh dương, xanh lá cây, đỏ, 

vàng, da cam, nâu, tím, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

TONKIN Việt Nam   (VN) 
Số nhà 56, phố Tân Thụy, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-14686 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
An Đạt   (VN) 
Phòng 702 tòa nhà CT 1 - 2 khu đô thị 
Mễ Trì Hạ, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-14687 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
An Đạt   (VN) 
Phòng 702 tòa nhà CT 1 - 2 khu đô thị 
Mễ Trì Hạ, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-14688 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Phú Hưng   (VN) 
Nhà số 5, ngõ 52, phố Quan Nhân, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-14689 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Phú Hưng    (VN) 
Nhà số 5, ngõ 52, phố Quan Nhân, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-14700 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.15.1; A24.15.7 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

công nghệ EPOSI    (VN) 
Số 6, phố Trung Hòa, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán nhà; cho thuê nhà và văn phòng; đầu tư vốn để xây dựng cơ 

sở hạ tầng; môi giới bất động sản; quản lý sàn giao dịch bất động sản.  
 
 

(210) 4-2011-14701 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.15.1; A24.15.7 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

công nghệ EPOSI    (VN) 
Số 6, phố Trung Hòa, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 37: Dịch vụ tư vấn xây dựng; giám sát thi công các công trình xây dựng hạ tầng cơ 
sở, các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; dịch vụ xây lắp điện nước.  

 
 

(210) 4-2011-14702 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.15.1; A24.15.7 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

công nghệ EPOSI   (VN) 
Số 6, phố Trung Hòa, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện tử giám sát hành trình; thiết bị kiểm tra tốc độ dùng cho xe cộ; 
thiết bị đo cự li; thiết bị kiểm tra (điều khiển) nhiệt; thiết bị để ghi âm thanh; cáp điện; 
chuông điện; máy tính; tụ điện; bộ chuyển mạch; máy đổi điện; máy nắn dòng điện; máy 
báo mất điện; rơ le điện; điện trở; còi báo hiệu; von kế, dây điện.  

 

(210) 4-2011-14703 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A24.15.7; 24.15.1 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

công nghệ EPOSI   (VN) 
Số 6, phố Trung Hòa, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị và trang thiết bị chiếu sáng; đèn lồng chiếu sáng; bóng đèn chiếu sáng; 
thiết bị chiếu sáng dùng cho xe cộ; quạt điện dân dụng; quạt đứng; quạt để bàn; quạt treo 
tường; quạt hơi nước; bếp ga; bếp điện tử; nồi cơm điện; lò vi sóng; ấm đun nước dùng 
điện; chảo rán dùng điện.  

 
 

(210) 4-2011-14705 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.15.1; A24.15.7 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

công nghệ EPOSI   (VN) 
Số 6, phố Trung Hòa, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối máy tính; truyền 
tin nhắn; truyền thông tin và hình ảnh có sự trợ giúp của máy tính; thư điện tử; gửi tin 
nhắn; dịch vụ điện báo; dịch vụ điện tín.  
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(210) 4-2011-14707 (220) 19.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 24.9.1; 26.1.2; 17.2.17 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH hóa mỹ phẩm 

Chi Chi   (VN) 
317/9B Trần Văn Kiểu, phường 3, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-14708 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Be, đỏ. 
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(BRANDS) LIMITED   (GB) 
Globe House, 4 Temple Place, London, 
WC2R 2PG, United Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 
lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá; diêm.  

 
 

(210) 4-2011-14710 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) LBS LABORATORY LTD., PART (TH) 
602 Soi Panichanant, Sukhumvit 71 
Road, Bangkok 10110, Thailand  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-14711 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) LBS LABORATORY LTD., PART (TH) 
602 Soi Panichanant, Sukhumvit 71 
Road, Bangkok 10110, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-14712 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Ngọc Việt  (VN) 
183 Lê Văn Lương, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-14713 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dược phẩm Hùng Lợi   (VN) 
10 Sam Sơn, phường 4, Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-14714 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hồng Phú   (VN) 
Lô C9-1, đường N4, khu công nghiệp 
Hàm Kiệm 1, huyện Hàm Thuận Nam, 
tỉnh Bình Thuận  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; thịt đóng hộp; dầu ăn; cá đóng hộp; bột thịt (thịt được chế biến ở 
dạng bột); dầu hào.  

 

Nhóm 30: Xì dầu (nước tương), gia vị; tương ớt (gia vị); kẹo; bánh quy; nước sốt cà.  
 
 

(210) 4-2011-14715 (220) 19.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(591) Đen, hồng. (540) 

  

(731) Nguyễn Háo Mộng Long  (VN) 
209/1C Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê áo cưới. 
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(210) 4-2011-14716 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.23; 26.1.2 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Văn Thành  (VN) 
8A An Dương Vương, phường 16, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 40: Gia công kim loại, gia công, cơ khí, gia công đồ nhựa theo đơn đặt hàng.  

 
 

(210) 4-2011-14717 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.4; A25.7.21; 26.3.23 
(591) Xanh dương đậm, đỏ. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân xăng 

dầu Hoàng Kim   (VN) 
Xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình 
Phước  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: xăng, dầu, dầu nhờn, mỡ bôi trơn. 

 
 

(210) 4-2011-14718 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Đoàn Văn Tiến  (VN) 
61/17/14A Đất Thánh, phường 6, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 06: Thanh đỡ (bát, ke đỡ bằng kim loại). 

 
 

(210) 4-2011-14719 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Đoàn Văn Tiến   (VN) 
61/17/14A Đất Thánh, phường 6, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 06: Thanh đỡ (bát, ke đỡ bằng kim loại); chốt cửa bằng kim loại; bản lề bằng kim 

loại; sắt thô hoặc bán thành phẩm; ốc vít bằng kim loại. 
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(210) 4-2011-14721 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A24.15.7; 1.15.9; 1.15.23; 26.1.2 
(731) THE GILLETTE COMPANY   (US) 

One Gillette Park, Boston, MA 02127, 
U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 08: Dao cạo và lưỡi dao cạo; hộp phân phối lưỡi dao cạo, hộp đựng lưỡi dao cạo, 

cái để giữ và đỡ lưỡi dao cạo, và đầu dao cạo có thể thay thế, tất cả có chứa lưỡi dao cạo. 
 
 

(210) 4-2011-14722 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.5.20; 5.5.1; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá mạ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên sản xuất 
thương mại dịch vụ Bông 
Hồng Xanh  (VN) 
35 khu dân cư Bình Phú, đường số 20, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-14723 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Nam Việt  (VN) 
Số 01, ấp Bình Hòa, xã Mỹ Hội, huyện 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; phân bón dùng cho nông nghiệp; chế phẩm 

nguyên tố vi lượng dùng cho cây trồng; hóa chất nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt 
cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng. 

 
 

(210) 4-2011-14724 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Trần Việt Hùng  (VN) 
Số nhà 155/74/20 Trường Chinh, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng có mục đích y tế. 
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(210) 4-2011-14725 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 5.5.1 
(591) Xanh lá cây, hồng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH mầm non Hoa 
Hồng Nhỏ  (VN) 
1185 quốc lộ 1A, khu phố 5, phường 
Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí  Minh 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em. 
 

Nhóm 35: Bán lẻ đồ chơi trẻ em trong các cửa hàng chuyên doanh, buôn bán đồ dùng 
khác dùng cho gia đình như giá sách, kệ bằng gỗ, song. 

 

Nhóm 41: Giáo dục mầm non, dịch vụ hỗ trợ giáo dục, giáo dục khác chưa phân vào đâu 
như dịch vụ dạy kèm (gia sư). 

 
 

(210) 4-2011-14726 (220) 19.07.2011 
 (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Nguyễn Huỳnh Trung  (VN) 
38/264E Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 08: Kìm (kềm) cắt móng, bấm móng, giũa móng; nhíp nhổ lông mày; kéo cắt tóc; 
kẻo tỉa lông mày. 

 
 

(210) 4-2011-14728 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH Hiệp Phong   (VN)
Phòng 806, tòa nhà H10 Vinaconex 6, 
ngõ 475, đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dùng 
cho trẻ sơ sinh; sữa dùng cho trẻ sơ sinh; thực phẩm dùng cho bà mẹ đang cho con bú (tác 
dụng lợi sữa và dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2011-14730 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.1.25; 23.1.1 
(731) RCRV, INC.   (US) 

4715 S. Alameda Street, Los Angeles, 
CA 90058, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, sáp thoa môi, son môi, phấn phủ bầu mắt.  
 

Nhóm 09: Kính mắt, kính râm và các bộ phận của chúng.  
 

Nhóm 14: Nữ trang (bao gồm vòng cổ, nhẫn, chuỗi dây đeo chìa khóa [nữ trang rẻ tiền 
hay dây đeo đồng hồ]) đá quý; dụng đo thời gian và bấm thời gian bao gồm đồng hồ đeo 
tay, đồng hồ, đồng hồ bấm giờ, và phụ kiện và bộ phận của chúng bao gồm thân (vỏ) chứa 
bộ phận chuyển động của đồng hồ, mặt kính đồng hồ, mặt đồng hồ, kim đồng hồ, lò xo 
của đồng hồ, dây xích đeo đồng hồ, dây đeo đồng hồ bằng kim loại, quai đeo đồng hồ, 
hộp đựng đồng hồ đeo tay và đồng hồ, bộ phận chuyển động cho đồng hồ và đồng hồ đeo 
tay sử dụng tinh thể thạch anh (quartz).  

 

Nhóm 18: Da [thô và sơ chế] và giả da; da động vật, da thuộc; va li (rương/hòm) du lịch 
và túi du lịch, túi xách tay, ví cầm tay, túi đi mua hàng, túi (cặp) đi học, túi đeo vai, túi 
thể thao, ví, ví tiền, va li va li du lịch, cặp dẹt, ba lô, ví đựng tiền giấy, ví [bằng da hay da 
tấm], hộp đựng bằng da hay da tấm, ví hay hộp đựng chìa khóa [đồ da], ví đựng đồ trang 
điểm [không đặt cố định và không chứa đồ bên trong]; khung, tay cầm, quai và các bộ 
phận và linh kiện nhỏ khác cho các sản phẩm trên.  

 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón (không nằm trong các nhóm khác), thắt lưng cho 
trang phục; bao gồm cả quần áo may bằng vải bông, chéo (vải bò), quần may bằng vải bò, 
áo sơ mi, áo phông, dép xăng đan giày, giày bốt, mũ, mũ lưỡi trai.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ văn phòng bao 
gồm việc hỗ trợ quản lý kinh doanh cho việc bán hàng; dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản 
phẩm sau: mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, sáp thoa, môi, son môi, phấn phủ bầu mắt; kính 
mắt, kính râm và các bộ phân của chúng; nữ trang (bao gồm vòng cổ, nhẫn, chuỗi dây đeo 
chìa khóa [nữ trang rẻ tiền hay dây đeo đồng hồ]), đá quí; dụng đo thời gian và bấm thời 
gian bao gồm đồng hồ đeo tay, đổng hồ, đồng hồ bấm giờ, và phụ kiện và bộ phận của 
chúng bao gồm thân (vỏ) chứa bộ phận chuyển động của đồng hồ, mặt kính đồng hồ, mặt 
đồng hồ, kim đồng hồ, lò xo của đồng hồ, dây xích đeo đồng hồ, dây đeo đồng hồ bằng 
kim loại, quai đeo đồng hồ, hộp đựng đồng hồ đeo tay và đồng hồ bộ phận chuyển động, 
cho đồng hồ và đồng hồ đeo tay sử dụng tinh thể thạch anh (quartz); da [thô và sơ chế] và 
giả da; da động vật, da thuộc; va li (rương/hòm) du lịch và túi du lịch; túi xách tay, ví cầm 
tay, túi đi mua hàng, túi (cặp) đi học, túi đeo vai, túi thể thao, vi, ví tiền, va li, va li du lịch, 
cặp dẹt, ba lô, ví đựng tiền giấy, ví [bằng da hay da tấm], hộp đựng bằng da hay da tấm, ví 
hay hộp đựng chìa khóa [đồ da], ví đựng đồ trang điểm [không đặt cố định và không chứa 
đồ bên trong]; khung, tay cầm, quai và các bộ phận và linh kiện nhỏ khác cho các sản 
phẩm trên; quần áo, giày dép, mũ nón (không nằm trong các nhóm khác), thắt lưng cho 
trang phục; bao gồm cả quần áo may bằng vải bông chéo (vải bò), quần may bằng vải bò, 
áo sơ mi, áo phông, dép xăng đan, giày, giày bốt, mũ, mũ lưỡi trai; dịch vụ bán lẻ trực 
tuyến cho các sản phẩm trên; tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ trên.  

 
 

(210) 4-2011-14731 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.5.20; 25.1.25; 25.1.6 
(731) RCRV, INC.   (US) 

4715 S. Alameda Street, Los Angeles, 
CA 90058, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón (không nằm trong các nhóm khác), thắt lưng cho 
trang phục; bao gồm cả quần áo may bằng vải bông chéo (vải bò), quần may bằng vải bò, 
áo sơ mi, áo phông, dép xăng đan, giày, giày bốt, mũ, mũ lưỡi trai. 

 
 

(210) 4-2011-14732 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) RCRV, INC  (US) 
4715 S. Alameda Street, Los Angeles, 
CA 90058, USA  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, sáp thoa môi, son môi, phấn phủ bầu mắt.  
 

Nhóm 09: Kính mắt, kính râm và các bộ phận của chúng.  
 

Nhóm 14: Nữ trang (bao gồm vòng cổ, nhẫn, chuỗi dây đeo chìa khóa [nữ trang rẻ tiền 
hay dây đeo đồng hồ]), đá quý; dụng đo thời gian và bấm thời gian bao gồm đồng hồ đeo 
tay, đồng hồ, đồng hồ bấm giờ, và phụ kiện và bộ phận của chúng bao gồm thân (vỏ) chứa 
bộ phận chuyển động của đồng hồ, mặt kính đồng hồ), mặt đồng hồ, kim đồng hồ, lò xo 
của đồng hồ, dây xích đeo đồng hồ, dây đeo đồng hồ bằng kim loại, quai đeo đồng hồ, 
hộp đựng đồng hồ đeo tay và đồng hồ, bộ phận chuyển động cho đồng hồ và đồng hồ đeo 
tay sử dụng tinh thể thạch anh (quartz).  

 

Nhóm 18: Da [thô và sơ chế] và giả da; da động vật, da thuộc; va li (rương/hòm) du lịch 
và túi du lịch, túi xách tay, ví cầm tay, túi đi mua hàng, túi (cặp) đi học, túi đeo vai, túi 
thể thao, ví, ví tiền, va li, va li du lịch, cặp dẹt, ba - lô, ví đựng tiền giấy, ví [bằng da hay 
da tấm], hộp đựng bằng da hay da tầm, ví hay hộp đựng chìa khóa [đồ da], ví đựng đồ 
trang điểm [không đặt cố định và không chứa đồ bên trong]; khung, tay cầm, quai và các 
bộ phận và linh kiện nhỏ khác cho các sản phẩm trên.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ văn phòng bao 
gồm việc hỗ trợ quản lý kinh doanh cho việc bán hàng; dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản 
phẩm sau: mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, sáp thoa môi, son môi, phấn phủ bầu mắt; kính 
mắt, kính râm và các bộ phận của chúng; nữ trang (bao gồm vòng cổ, nhẫn, chuỗi dây đeo 
chìa khóa [nữ trang rẻ tiền hay dây đeo đồng hồ]), đá quý; dụng đo thời gian và bấm thời 
gian bao gồm đồng hồ đeo tay, đồng hồ, đồng hồ bấm giờ, và phụ kiện và bộ phận của 
chúng bao gồm thân (vỏ) chứa bộ phận chuyển động của đồng hồ, mặt kính đồng hồ, mặt 
đồng hồ, kim đồng hồ, lò xo của đồng hồ, dây xích đeo đồng hồ, dây đeo đồng hồ bằng 
kim loại, quai đeo đồng hồ, hộp đựng đồng hồ đeo tay và đồng hồ, bộ phận chuyển động 
cho đồng hồ và đồng hồ đeo tay sử dụng tinh thể thạch anh (quartz), da [thô và sơ chế] và 
giả da; da động vật, da thuộc; va li (rương/hòm) du lịch và túi du lịch; tủi xách tay, ví cầm 
tay, túi đi mua hàng, túi (cặp) đi học, túi đeo vai, túi thể thao, ví, ví tiền, va li, va li du lịch, 
cặp dẹt, ba lô, ví đựng tiền giấy, ví [bằng da hay da tấm], hộp dựng bằng da hay da tấm, ví 
hay hộp đựng chìa khóa [đồ da], ví đựng đồ trang điểm [không đặt cố định và không chứa 
đồ bên trong]; khung, tay cầm, quai và các bộ phận và linh kiện nhỏ khác cho các sản 
phẩm trên; quần áo, giày dép, mũ nón (không nằm trong các nhóm khác), thắt lưng cho 
trang phục; bao gồm cả quần áo may bằng vải bông chéo (vải bò), quần may bằng vải bò, 
áo sơ mi, áo phông, dép xăng đan, giày, giày bốt, mũ, mũ lưỡi trai; dịch vụ bán lẻ trực 
tuyến cho các sản phâm trên tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ trên.  
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(210) 4-2011-14733 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) SWEET PEOPLE APPAREL, INC. (US) 
4715 S. Alameda Street, Los Angeles, 
CA 90058, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón (không nằm trong các nhóm khác), thắt lưng cho 
trang phục; bao gồm cả quần áo may bằng vải bông chéo (vải bò), quần may bằng vải bò, 
áo sơ mi, áo phông, dép xăng đan, giày, giày bốt, mũ, mũ lưỡi trai. 

 
 

(210) 4-2011-14734 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) L'OREAL SociÐtÐ Anonyme   (FR)
14 Rue Royale, 75008 PARIS - France  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; nước thơm rửa tay sau khi đi toa lét; chất gien, muối dùng để tắm và 
tắm vòi hoa sen không dùng cho mục đích y tế; xà phòng thơm, chất khử mùi cơ thể dùng 
cho cá nhân; mỹ phẩm cụ thể là kem, sữa, nước thơm, chất gien và phấn thoa mặt, cơ thể 
và tay; chế phẩm chăm sóc da khi đi nắng (sản phẩm mỹ phẩm); chế phẩm trang điểm; 
dầu gội đầu; chất gien, chất xịt, keo bọt và kem sáp tạo kiểu tóc và chăm sóc tóc; keo xịt 
tóc; chế phẩm tạo màu tóc và tẩy màu tóc, chế phẩm tạo sóng và làm quăn tóc lâu dài tinh 
dầu dùng cho mục đích cá nhân.  

 
 

(210) 4-2011-14735 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) L'OREAL SociÐtÐ Anonyme   (FR)
14 Rue Royale, 75008 PARIS - France  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; nước thơm rửa tay sau khi đi toa lét; chất gien, muối dùng để tắm và 
tắm vòi hoa sen không dùng cho mục đích y tế; xà phòng thơm, chất khử mùi cơ thể dùng 
cho cá nhân; mỹ phẩm cụ thể là kem, sữa, nước thơm, chất gien và phấn thoa mặt, cơ thể 
và tay; chế phẩm chăm sóc da khi đi nắng (sản phẩm mỹ phẩm); chế phẩm trang điểm; 
dầu gội đầu; chất gien, chất xịt, keo bọt và kem sáp tạo kiểu tóc và chăm sóc tóc; keo xịt 
tóc; chế phẩm tạo màu tóc và tẩy màu tóc, chế phẩm tạo sóng và làm quăn tóc lâu dài tinh 
dầu dùng cho mục đích cá nhân.  

 
 

(210) 4-2011-14736 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 7.3.11; 26.15.15; 7.15.6 
(591) Trắng, đen, xanh, đỏ, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
thương mại Nhật Nam  (VN) 
315/20 Hùng Vương, thị trấn Ngãi Giao, 
huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
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(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. 
 
 

(210) 4-2011-14737 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.21; 2.9.14; A9.3.9; 25.12.1; 24.13.1
(591) Xanh, đỏ, trắng, vàng, hồng. 
(731) Công ty Cổ phần Bột giặt Lix  

(VN) 
Khu phố 4, phường Linh Trung, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy rửa; dầu gội đầu; xà phòng tắm.  

 
 

(210) 4-2011-14738 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.5.25; 26.1.2 
(591) Xanh nước biển, xám. 
(731) THAI OPTICAL GROUP PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
15/5 Moo 6 Bangbuathong-Suphanburi 
Rd., Laharn, Bangbuathong, Nonthaburi, 
Thailand  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Mắt kính bằng chất dẻo, cụ thể là mắt kính đa tròng.  

 
 

(210) 4-2011-14739 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.5.25; 26.1.2; 26.3.2; 24.15.21 
(591) Xanh nước biển, xám. 
(731) THAI OPTICAL GROUP PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
15/5 Moo 6 Bangbuathong-Suphanburi 
Rd., Laharn, Bangbuathong, Nonthaburi, 
Thailand  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Mắt kính bằng chất dẻo, cụ thể là mắt kính đa tròng.  
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(210) 4-2011-14741 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Đinh văn Ngoãn  (VN) 
125/27B đường Hoàng Văn Thụ, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần 
Thơ 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-14742 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Đinh Văn Ngoãn  (VN) 
125/27B đường Hoàng Văn Thụ, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần 
Thơ 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-14743 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Đinh Văn Ngoãn   (VN) 
125/27B đường Hoàng Văn Thụ, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần 
Thơ 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-14744 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh cốm, nâu nhạt, ghi. 
(731) Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao  (VN)

Số 216/5 Lê Văn Thọ, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; thẩm mỹ viện; dịch vụ cắt sửa móng tay; 

dịch vụ tắm nắng.  
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(210) 4-2011-14745 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.15.21; 26.3.2; 1.15.23 
(591) Xanh thẫm, đen. 
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển công nghệ DST   (VN) 
Km12, quốc lộ 39A, Dân Tiến, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 09: Pin mặt trời; nguồn cung cấp điện liên tục (UPS) dùng cho máy tính; ắc quy 
điện; thiết bị điện động lực dùng để điều khiển từ xa tín hiệu.  

 
 

(210) 4-2011-14746 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần phần mềm 
FED  (VN) 
Số 26 Thọ Xương, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính.  
 
 

(210) 4-2011-14747 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại trang
thiết bị y tế Việt Đức  (VN) 
24, Nguyễn Giản Thanh, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su; que thử thai; que thử rụng trứng.  
 
 

(210) 4-2011-14748 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành   (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể Công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2011-14749 (220) 19.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành   (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể Công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-14750 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Trung Ương Vidipha   (VN) 
184/2 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-14751 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Trung Ương Vidipha    (VN) 
184/2 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-14752 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Trung Ương Vidipha    (VN) 
184/2 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-14753 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) TOA PAINT (THAILAND) CO., LTD.  
(TH) 
104 Soi Pookmitr, Poochaosamingprai 
Rd., Samrong Tai, Phrapradaeng, 
Samutprakarn, Thailand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 19: Bột vữa trát láng mịn bên ngoài (vật liệu xây dựng phi kim loại) và bột vữa trát 

láng mịn bên trong nhà (vật liệu xây dựng phi kim loại); bột vữa bá tường làm nhẵn bề 
mặt bên ngoài (vật liệu xây dựng phi kim loại); bột vữa bả tường làm nhẵn bề mặt bên 
trong nhà (vật liệu xây dựng phi kim loại); chất chống thấm làm từ xi măng để phủ bề mặt 
bê tông (vật liệu xây dựng phi kim loại), nhựa đường dạng lỏng dùng chống thấm.  

 
 

(210) 4-2011-14754 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, đỏ, xám bạc. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Trương Thị Nội  
(VN) 
416/6/14 Lạc Long Quân, phường 5, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm.  
 
 

(210) 4-2011-14755 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) CORN PRODUCTS 
INTERNATIONAL, INC.   (US) 
5 Westbrook Corporate Center, 
Westchester, IL 60154, United States of 
America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Các thành phần dinh dưỡng sử dụng cho việc sản xuất thực phẩm và đồ uống 

như là các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng và bổ sung chất khi ăn kiêng và dùng trong thực 
phẩm cho trẻ sơ sinh và chất ăn kiêng.  

 
Nhóm 30: Galactooligosaccharide (chuỗi ngắn của đường galatose) dùng trong sản xuất 
thực phẩm và đồ uống.  
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(210) 4-2011-14756 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A9.3.19; A9.5.16 
(731) RCRV, INC.   (US) 

4715 S. Alameda Street, Los Angeles, 
CA 90058, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón (không nằm trong các nhóm khác), thắt lưng cho 

trang phục; bao gồm cả quần áo may bằng vải bông chéo (vải bò), quần may bằng vải bò, 
áo sơ mi, áo phông, đép xăng đan, giày, giày bốt, mũ, mũ lưỡi trai. 

 
 

(210) 4-2011-14757 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Sơn Sơn  (VN) 
13 Hàng Bè, phường Hàng Bạc, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Bia, nước uống giải khát, đồ uống không cồn, nước khoáng (đồ uống), nước 

uống tinh khiết, nước ngọt, nước uống có ga, nước ép hoa quả (đồ uống).  
 

Nhóm 33: Rượu mạnh, rượu vang, đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

Nhóm 34: Thuốc lá, sợi thuốc lá, thuốc lá điếu, vật dụng cho người hút thuốc, diêm.  
 
 

(210) 4-2011-14758 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.7.17; 26.1.1; A1.1.10 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn Sơn   (VN) 
13 Hàng Bè, phường Hàng Bạc, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 32: Bia, nước uống giải khát, đồ uống không cồn, nước khoáng (đồ uống), nước 

uống tinh khiết, nước ngọt, nước uống có ga, nước ép hoa quả (đồ uống).   
 

Nhóm 33: Rượu mạnh, rượu vang, đồ uống có cồn (trừ bia).    
 

Nhóm 34: Thuốc lá, sợi thuốc lá, thuốc lá điếu, vật dụng cho người hút thuốc, diêm.  
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(210) 4-2011-14759 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.11.10 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Sơn Sơn   (VN) 
13 Hàng Bè, phường Hàng Bạc, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 32: Bia, nước uống giải khát, đồ uống không cồn, nước khoáng (đồ uống), nước 

uống tinh khiết, nước ngọt, nước uống có ga, nước ép hoa quả (đồ uống).   
 

Nhóm 33: Rượu mạnh, rượu vang, đồ uống có cồn (trừ bia).    
 

Nhóm 34: Thuốc lá, sợi thuốc lá, thuốc lá điếu, vật dụng cho người hút thuốc, diêm.  
 

(210) 4-2011-14760 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.23; 26.3.2; A26.3.7; 25.5.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhựa 3H   (VN)
Thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ chơi cho trẻ em.  

 
 

(210) 4-2011-14761 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Vi Vi   (VN) 
621B Cách Mạng Tháng 8, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép và đồ đi chân; mũ, nón và đồ đội đầu.  

 
 

(210) 4-2011-14763 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Nhiệt Đới  (VN) 
Số 63B Tô Hiến Thành, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Mì ống; mì sợi; cháo thực phẩm; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; thực 

phẩm ăn nhanh làm từ gạo; tinh bột dùng cho thực phẩm.  
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(210) 4-2011-14764 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Nhiệt Đới   (VN) 
Số 63B Tô Hiến Thành, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội   

 
(511)   Nhóm 30: Mì ống; mì sợi; cháo thực phẩm; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; thực 

phẩm ăn nhanh làm từ gạo; tinh bột dùng cho thực phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-14765 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Nhiệt Đới   (VN) 
Số 63B Tô Hiến Thành, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội   

 
(511)   Nhóm 30: Mì ống; mì sợi; cháo thực phẩm; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; thực 

phẩm ăn nhanh làm từ gạo; tinh bột dùng cho thực phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-14766 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Đỏ, xanh da trời. (540) 

 

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
công nghiệp Sơn Đông   (VN) 
Số 62, ngõ 225, Yên Duyên, Yên Sở, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Kính xây dựng; cửa không bằng kim loại; vách ngăn không bằng kim loại; kính 

cửa sổ dùng cho xây dựng. 
 
 

(210) 4-2011-14768 (220) 20.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 2.1.1 (540) 

  

(731) Phạm Thanh Mai   (VN) 
Phòng 1110, nhà Nơ 10, phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh Pizza, bánh mì, bánh mì kẹp thịt, bánh ngọt, kem lạnh, cà phê.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2011-14770 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.1.25; A25.7.7 
(591) Vàng nhạt, vàng, đỏ, tím, xanh nhạt, 

xanh đậm, vàng cam. 
(731) Công ty cổ phần truyền thông 

trực tuyến NETLINK  (VN) 
Tầng 10, Charm Vit Tower, 117 đường 
Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH BIZLINK (BIZLINK 
LAWYERS & CONSULTANTS) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới máy vi tính; dịch vụ quảng cáo 

(trên các phương tiện thông tin đại chúng như tivi, đài, báo, tạp chí); dịch vụ cung cấp 
thông tin trên internet (nhằm mục đích thương mại); quan hệ công chúng; tư vấn trong tổ 
chức và quản lý doanh nghiệp.  

 
Nhóm 36: Tư vấn đầu tư (trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin); môi giới bất 
động sản; môi giới đầu tư các dự án (trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin); 
đánh giá tài chính các dự án (trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ, thông tin); quản lý tài 
chính các dự án (trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin); bảo trợ tài chính cho các 
dự án (trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin).  

 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ gia 
tăng trên mạng internet và điện thoại di động; dịch vụ nhắn tin; dịch vụ truyền dữ liệu; 
dịch vụ truyền thông qua mạng internet và điện thoại di động; dịch vụ truyền hình trên 
mạng internet và điện thoại di động. 

 
 

(210) 4-2011-14771 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.1.16; A5.1.5; A5.11.2 
(591) Xanh, trắng, đen, vàng. 
(731) Công ty TNHH Dịch Vụ Trực 

Tuyến 3C DOTCOM  (VN) 
Số 18 đường Trần Thái Tông, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH BIZLINK (BIZLINK 
LAWYERS & CONSULTANTS) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp nội dung giải trí đa truyền thông trên mạng máy tính; dịch vụ 

cung cấp thông tin giải trí trong lĩnh vực giáo dục, tin tức và thể thao; dịch vụ cung cấp 
thông tin và tin tức trực tuyến trong lĩnh vực đào tạo nhân công; dịch vụ cung cấp các 
đường kết nối trực tuyến trên trang web đến các chương trình biểu diễn âm nhạc, video 
âm nhạc, các chương trình nói chuyện, các chương trình truyền hình được duyệt trước, 
ảnh và các chương trình giải trí khác liên quan đến tài liệu đa truyền thông.  
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(210) 4-2011-14772 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) SANSHIN CORPORATION   (JP) 
5/F., Fusaka Bldg., 44-11 Minami-
Otsuka, 3-chome, Toshima-ku, Tokyo, 
170-0005, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi âm thanh và/hoặc hình ảnh; thiết bị truyền âm thanh và/hoặc hình 
ảnh; thiết bị tái tạo âm thanh và/hoặc hình ảnh; âm-li; đầu quay đĩa CĐ; máy ghi âm kỹ 
thuật số đa năng; máy quay đĩa kỹ thuật số đa năng; thiết bị phát âm thanh, hình ảnh và 
có thể hát cùng được; máy nghe nhạc; máy ghi âm; máy quay vi-đeo; ti vi; màn hình tinh 
thể lỏng; loa âm thanh; thiết bị trộn âm thanh; thiết bị (bộ) cân bằng âm thanh nổi; ra-đi-
«; micrô; thiết bị điều khiển từ xa; ống nghe; tai nghe (không dùng cho người khiếm 
thính); dây cáp dùng cho thiết bị âm thanh, hình ảnh; thiết bị (bộ) nối kết dùng cho thiết 
bị âm thanh, hình ảnh.  

 
 

(210) 4-2011-14773 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Đỏ đậm, đen, vàng (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư bất 
động sản Việt Nam  (VN) 
Số 27, ngách 41, ngõ 184, phố Hoa 
Bằng, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn, rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, 
chất chiết ra từ thịt.  

 
 

(210) 4-2011-14774 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.2; 9.1.24 
(591) Xám, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH may mặc 
thương mại Tú Trang  (VN) 
267/17 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh,
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2011-14775 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 
Lan  (VN) 
P205+206, tòa nhà Resco B15 Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2011-14777 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.23; 26.1.1 
(591) Tím, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Sài 

Gòn Đà Nẵng  (VN) 
61A Nguyễn Văn Cừ, phường Hòa Hiệp 
Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà 
Nẵng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống cho khách du lịch; 

mua bán nông sản, thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã chế biến; mua bán bia và rượu 
(không do nhà hàng thực hiện); mua bán thuốc lá điếu sản xuất trong nước; mua bán vật 
tư ngành in, bao bì đóng gói thực phẩm; môi giới thương mại. 

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; các dịch vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ cho thuê văn 
phòng, nhà ở; môi giới bất động sản. 

 
Nhóm 39: Du lịch lữ hành nội địa; vận tải hành khách (bao gồm cả khách du lịch) bằng 
các phương tiện đường bộ, đường thủy. 

 
Nhóm 41: Khu du lịch sinh thái và làng du lịch nhằm mục đích vui chơi giải trí; dịch vụ 
vui chơi giải trí thể thao như vũ trường, tennis, leo núi, lướt dù trên biển, canô, thuyền 
buồm, thuyền chèo, lướt ván, môtô trượt nước; bãi tắm và bãi biển cho mục đích vui chơi 
giải trí; tổ chức chương trình biểu diễn thời trang và ca múa nhạc; dịch vụ nhà hát và nhà 
biểu diễn; câu lạc bộ giải trí bao gồm trung tâm trò chơi điện tử, sòng bạc. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cho thuê hội 
trường hội nghị và phòng cưới.  

 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ spa sức khỏe; dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.  

 
 

(210) 4-2011-14778 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Đen, vàng. 
(731) Tạ Hùng Quốc Việt  (VN) 

124 đường 3-2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ba lô, túi xách, cặp học sinh, ví (bóp), dây thắt lưng, quần áo, giày 

dép, mũ (nón), đồ trang sức, đồng hồ, nữ trang.  
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(210) 4-2011-14779 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.1.6; A6.3.2; A6.3.5; 17.2.25 
(731) Phạm Minh Hoàng  (VN) 

Thôn Loan Lý, thị trấn Lăng Cô, huyện 
Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo mè xửng. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-14780 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
WPP MARKETING 
COMMUNICATIONS Việt Nam  
(VN) 
Phòng 1601, tòa nhà Metropolitan, 235 
Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác; dịch vụ tiếp 

thị; dịch vụ đăng quảng cáo; dịch vụ dịch vụ quan hệ công chúng; dịch vụ nghiên cứu và 
phân tích thị trường; dịch vụ mua các phương tiện truyền thông quảng cáo; dịch vu lập kế 
hoạch, mua và thỏa thuận thời gian, không gian, phương tiện truyền thông phục vụ cho 
mục đích quảng cáo; thu thập và phân tích thống kê phục vụ cho mục đích kinh doanh; 
dịch vụ quản trị kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu và tiếp thị; dịch vụ tư vấn và quản lý kinh 
doanh; dịch vụ tiếp thị và xây dựng chiến lược kinh doanh trên phương tiện truyền thông 
xã hội; dịch vụ triển khai, phát triển thương hiệu và chiến lược kinh doanh; dịch vụ phát 
triển chiến lược quảng bá thương hiệu; dịch vụ tư vấn và chuẩn bị tung ra thương hiệu và 
hình ảnh phục vụ mục đích kinh doanh; dịch vụ tiếp thị và quảng cáo qua mạng; dịch vụ 
lập kế hoạch cho các chiến dịch quảng cáo thông qua các phương tiện truyền thông; dịch 
vụ tư vấn và nghiên cứu các phương tiện truyền thông quảng cáo phục vụ cho mục đích 
quảng cáo; dịch vụ quản lý quan hệ khách hàng; dịch vụ quảng cáo và tiếp thị được cung 
cấp thông qua phương tiện gián tiếp như tiếp thị bằng truyền thông bao gồm phương tiện 
truyền thông xã hội, điều tra thị trường, tiếp thị qua mạng internet, tiếp thị qua mạng điện 
thoại di động, nhật ký trên mạng và các dạng khả dĩ khác có thể chia sẻ hoặc qua các 
kênh truyền thông có khả năng lây lan; dịch vụ cung cấp thông tin, nghiên cứu, tư vấn liên 
quan đến các dịch vụ nêu trên.  
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(210) 4-2011-14781 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
WPP MARKETING 
COMMUNICATIONS Việt Nam  (VN)
Phòng 1601, tòa nhà Metropolitan, 235 
Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác; dịch vụ tiếp 
thị; dịch vụ đăng quảng cáo; dịch vụ dịch vụ quan hệ công chúng; dịch vụ nghiên cứu và 
phân tích thị trường; dịch vụ mua các phương tiện truyền thông quảng cáo; dịch vu lập kế 
hoạch, mua và thỏa thuận thời gian, không gian, phương tiện truyền thông phục vụ cho 
mục đích quảng cáo; thu thập và phân tích thống kê phục vụ cho mục đích kinh doanh; 
dịch vụ quản trị kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu và tiếp thị; dịch vụ tư vấn và quản lý kinh 
doanh; dịch vụ tiếp thị và xây dựng chiến lược kinh doanh trên phương tiện truyền thông 
xã hội; dịch vụ triển khai, phát triển thương hiệu và chiến lược kinh doanh; dịch vụ phát 
triển chiến lược quảng bá thương hiệu; dịch vụ tư vấn và chuẩn bị tung ra thương hiệu và 
hình ảnh phục vụ mục đích kinh doanh; dịch vụ tiếp thị và quảng cáo qua mạng; dịch vụ 
lập kế hoạch cho các chiến dịch quảng cáo thông qua các phương tiện truyền thông; dịch 
vụ tư vấn và nghiên cứu các phương tiện truyền thông quảng cáo phục vụ cho mục đích 
quảng cáo; dịch vụ quản lý quan hệ khách hàng; dịch vụ quảng cáo và tiếp thị được cung 
cấp thông qua phương tiện gián tiếp như tiếp thị bằng truyền thông bao gồm phương tiện 
truyền thông xã hội, điều tra thị trường, tiếp thị qua mạng internet, tiếp thị qua mạng điện 
thoại di động, nhật ký trên mạng và các dạng khả dĩ khác có thể chia sẻ hoặc qua các 
kênh truyền thông có khả năng lây lan; dịch vụ cung cấp thông tin, nghiên cứu, tư vấn liên 
quan đến các dịch vụ nêu trên.  

 
 

(210) 4-2011-14784 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất keo 
dán - vải nhám Bá Lộc  (VN) 
24 Lê Độ, phường Xuân Hà, quận Thanh 
Khê, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp; hóa chất công nghiệp; chất kết dính cho bê tông.  
 
 

(210) 4-2011-14786 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.5 
(591) Trắng, cam, đỏ, vàng, đen. 
(731) THE COCA-COLA COMPANY   (US) 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 
30313, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)
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(511)   Nhóm 32: Đồ uống, cụ thể là nước uống, nước uống có hương liệu, nước khoáng (đồ 
uống) và nước uống có ga; đồ uống không chứa cồn, cụ thể là nước ngọt, nước uống tăng 
lực (không dùng cho mục đích y tế) và nước uống dùng trong thể thao (không dùng cho 
mục đích y tế); nước uống hoa quả; nước ép hoa quả; si rô, chất cô đặc, bột và các chế 
phẩm dùng làm đồ uống, cụ thể là nước uống có hương liệu, nước khoáng, nước có ga, 
nước ngọt, nước uống tăng lực (không dùng cho mục đích y tế), nước uống dùng trong thể 
thao (không dùng cho mục đích y tế), nước uống hoa quả và nước ép hoa quả; nước uống 
rau quả và nước ép rau quả). 

 
 

(210) 4-2011-14787 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.15.5 
(731) THE COCA-COLA COMPANY    (US) 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 
30313, U.S.A.   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống, cụ thể là nước uống, nước uống có hương liệu, nước khoáng (đồ 
uống) và nước uống có ga; đồ uống không chứa cồn, cụ thể là nước ngọt, nước uống tăng 
lực (không dùng cho mục đích y tế) và nước uống dùng trong thể thao (không dùng cho 
mục đích y tế); nước uống hoa quả; nước ép hoa quả; si rô, chất cô đặc, bột và các chế 
phẩm dùng làm đồ uống, cụ thể là nước uống có hương liệu, nước khoáng, nước có ga, 
nước ngọt, nước uống tăng lực (không dùng cho mục đích y tế), nước uống dùng trong thể 
thao (không dùng cho mục đích y tế), nước uống hoa quả và nước ép hoa quả; nước uống 
rau quả và nước ép rau quả). 

 
 

(210) 4-2011-14788 (220) 20.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.3 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đạt Vĩnh Tiến (VN)
118/155 Phan Huy ích, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Tụ điện, thiết bị điện để chuyển mạch, bảng điều khiển điện, bộ đổi điện. 
 
 

(210) 4-2011-14789 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược thiết bị 
y tế BIPHARTEK   (VN) 
Số 39/40, ngõ 100 phố Hồ Tùng Mậu, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-14790 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược thiết bị 
y tế BIPHARTEK   (VN) 
Số 39/40, ngõ 100, phố Hồ Tùng Mậu, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-14791 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược thiết bị 
y tế BIPHARTEK    (VN) 
Số 39/40, ngõ 100, phố Hồ Tùng Mậu, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-14792 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược vật tư 
y tế Hải Dương   (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-14793 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.1.1; 3.11.11 
(591) Đỏ, xanh sẫm, xanh lá cây, xanh da trời, 

tím, vàng, da cam, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-14794 (220) 20.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 2.1.8; 2.5.8; 2.5.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lam, xanh nhạt, 

vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-14795 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.1.8; 2.5.8; 2.5.2 
(591) Xanh dương, vàng, da cam, xanh lá cây, 

đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-14796 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A25.7.21; A5.7.22; 5.7.24; 3.1.8; 
A3.1.24; 26.1.2 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, đỏ, vàng, 
da cam, tím, hồng, xanh dương, ghi, đen, 
trắng. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
y dược PARIS-FRANCE    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-14798 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
SAVI (SAVIPHARM)   (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú ý, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 

phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
 
 

(210) 4-2011-14799 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) PT SANBE FARMA   (IN) 
Jl. Taman Sari No. 10, Bandung - 40116 
West Java, Indonesia 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-14800 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) PT SANBE FARMA    (ID) 
Jl. Taman Sari No. 10, Bandung - 40116 
West Java, Indonesia 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-14801 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) PT SANBE FARMA    (ID) 
Jl. Taman Sari No. 10, Bandung - 40116 
West Java, Indonesia 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
1411 

(210) 4-2011-14802 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) PT SANBE FARMA    (ID) 
Jl. Taman Sari No. 10, Bandung - 40116 
West Java, Indonesia 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-14803 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) PT SANBE FARMA    (ID) 
Jl. Taman Sari No. 10, Bandung - 40116 
West Java, Indonesia 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-14804 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) PT SANBE FARMA    (ID) 
Jl. Taman Sari No. 10, Bandung - 40116 
West Java, Indonesia 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-14805 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) PT SANBE FARMA    (ID) 
Jl. Taman Sari No. 10, Bandung - 40116 
West Java, Indonesia 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-14806 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) PT SANBE FARMA    (ID) 
Jl. Taman Sari No. 10, Bandung - 40116 
West Java, Indonesia 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
1412 

(210) 4-2011-14807 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) PT SANBE FARMA    (ID) 
Jl. Taman Sari No. 10, Bandung - 40116 
West Java, Indonesia 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-14808 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) PT SANBE FARMA    (ID) 
Jl. Taman Sari No. 10, Bandung - 40116 
West Java, Indonesia 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-14809 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần nông dược 
Việt Thành   (VN) 
Phòng 504, nơ 18, khu đô thị mới Pháp 
Vân - Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc diệt mối, thuốc trừ 
dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng.  

 
 

(210) 4-2011-14820 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1; 26.7.5; A5.3.13 
(591) Trắng, xanh lá cây, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển y dược Thiện Linh  (VN) 
Tầng 6 số nhà 37 phố Đê La Thành, 
phường Phương Liên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thiết bị y tế, thiết bị lọc nước.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ tổ chức các tua du lịch; dịch vụ vận 
chuyển hàng hóa. 
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(210) 4-2011-14821 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1; A5.3.13 
(591) Trắng, xanh lá cây, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển y dược Thiện Linh  (VN) 
Tầng 6 số nhà 37 phố Đê La Thành, 
phường Phương Liên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị cung cấp nước nóng lạnh (dùng trong nhà tắm); thiết 
bị cung cấp nước nóng lạnh.  

 
 

(210) 4-2011-14823 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2 
(591) Vàng, xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
sản xuất thương mại và dịch 
vụ Huyền Thanh   (VN) 
Khu 5 thôn Lũng Hạ, xã Yên Phương, 
huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước. 
 
 

(210) 4-2011-14824 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.15.1; A24.15.11; 2.9.14 
(591) Đen, xanh lục, xanh dương, xanh lá cây, 

vàng cam, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH USB WORLD  (VN) 
P10011, tầng 10 tòa nhà Cland Tower, số 
156 đường Xã Đàn 2, phường Nam 
Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Vật mang dữ liệu từ tính, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu; phần mềm máy tính. 
 
 

(210) 4-2011-14825 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Vàng, trắng, xanh dương đậm. 
(731) KRONOSEE SDN BHD (548681-T) (MY)

No. 92 & 94, Jalan Puteri 5/5, Bandar 
Puteri Puchong, 47100 Puchong, 
Selangor, Malaysia 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 19: Tấm gỗ cứng dùng để lát sàn; tấm gỗ công nghiệp dùng để lát sàn; tấm gỗ kỹ 
thuật dùng để lát sàn; tấm dùng để lát sàn bằng hợp chất gỗ và chất dẻo; ngói bằng gốm; 
đá hoa cẩm thạch; đá hoa cương granit.  

 
 

(210) 4-2011-14826 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Công nghệ Mới   (VN) 
Lô I 6-2, khu công nghiệp Minh Hưng 
Hàn Quốc, ấp 3, xã Minh Hưng, huyện 
Chơn Thành, tỉnh Bình Phước  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu cao su dùng làm nhiên liệu.  
 
 

(210) 4-2011-14829 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH Đoàn Đông 
Dương   (VN) 
140/19 Nguyễn Đình Chính, phường 8, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế.  
 
 

(210) 4-2011-14841 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 14.1.1; 1.5.1; A14.1.3; 15.1.17 
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, 

trắng. 
(731) Nguyễn Quốc Hữu   (VN) 

5/52 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Các loại van công nghiệp (bộ phận của máy móc): van bi, van bướm, van cổng, 

van giảm áp, van một chiều. 
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(210) 4-2011-14843 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A11.3.7; A11.3.4 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, trắng, 

đen. 
(731) Phùng Anh Kiệt  (VN) 

60 Hai Bà Trưng, phường 1, thành phố 
Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn uống giải khát, quán cà phê giải khát, khách sạn. 

 
 

(210) 4-2011-14844 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(591) Xanh tím, đỏ. 
(731) SANYANG INDUSTRY CO., LTD.  

(TW) 
3, Chung Hua Road, Hukou, Hsinchu, 
Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách; hòm đựng hành lý đi du lịch; túi đi chợ; ba lô; «.  
 

Nhóm 25: Quần áo; áo sơ-mi; áo phông; áo choàng ngoài; áo vét; áo mưa; đồ đi chân; mũ 
có vành; găng tay [trang phục].  

 
 

(210) 4-2011-14847 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.3.1; A3.3.24; 3.3.15 
(731) Nguyễn Huy Phú  (VN) 

561/45/20 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 
26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện, quạt hơi nước, nồi áp suất (có dùng điện), bình đun nước(có dùng 

điện), nồi cơm điện, lò vi sóng, bếp điện, bếp điện từ, máy điều hòa.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: quạt điện, quạt hơi nước, nồi áp suất, bình đun nước, nồi 
cơm điện, lò vi sóng, bếp điện, bếp điện từ, máy điều hòa.  
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(210) 4-2011-14848 (220) 20.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.13.1; 15.7.1; 18.1.21 
(591) Xanh tím than, trắng, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần TONADO Việt 

Nam  (VN) 
Phòng 503 - tòa nhà CT4, khu đô thị mới 
Mỹ Đình, Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu: xe bơm bê tông, cần trục tháp, 
trạm trộn bê tông, xe ben, xe xúc lật, vận thăng lồng.  

 
 

(210) 4-2011-14849 (220) 20.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 24.13.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
AUTHENTIC  (VN) 
129 Dương Hiến Quyền, phường Vĩnh Hòa,
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 

(511)   Nhóm 32: Nước, nước suối. 
 
 

(210) 4-2011-14860 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.17.11; A1.5.3; 5.7.3 
(591) Đen nhạt, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần AGRI VINA  (VN)

Tiểu khu 1, phường Chiềng Sinh, thành 
phố Sơn La, tỉnh Sơn La 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm là ngô, đậu, đỗ tương, sắn, dong, thóc, gạo, cà phê, 
đường, giống cây trồng, phân bón.  

 
 

(210) 4-2011-14861 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1 
(731) V.LEAGUE ENTERPRISE CO., LTD.  

(TW) 
5f., no. 110, sec. 3, Jhongshan rd., 
Jhonghe dist., New Taipei city, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi thể thao; ba lô đeo lưng, ví đựng tiền; va li du lịch, ô che.  
 

Nhóm 25: Đồ đi chân; đồ đội đầu (trang phục), quần áo dệt kim, găng tay (trang phục), 
dây lưng quần (trang phục).  

 
 

(210) 4-2011-14862 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; A5.11.13; 5.3.16 (540) 

  

(731) Chu Việt Anh  (VN) 
Số 1, nhà C tập thể Bộ Công nghiệp, dốc 
Thọ Lão, phường Đồng Nhân, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ. 

 
 

(210) 4-2011-14863 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; 5.3.16; A5.11.13 (540) 

  

(731) Chu Việt Anh   (VN) 
Số 1, nhà C tập thể Bộ Công nghiệp, dốc 
Thọ Lão, phường Đồng Nhân, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ. 

 
 

(210) 4-2011-14864 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Chu Việt Anh    (VN) 
Số 1, nhà C tập thể Bộ Công nghiệp, dốc 
Thọ Lão, phường Đồng Nhân, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ. 

 
 

(210) 4-2011-14865 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; 26.3.23; 26.13.25; 25.5.2 
(591) Vàng đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Hưng Việt   (VN) 
469B Hậu Giang, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Loa, bộ khuyếch đại âm thanh, bộ trộn âm thanh, các thiết bị xử lý tín hiệu.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
1418 

(210) 4-2011-14866 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, xanh lục, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
tài năng trẻ Tư Duy Mới   (VN) 
214 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, dịch vụ hỗ trợ giáo dục (không hoạt động tại trụ sở); đào tạo 

kỹ năng nói trước công chúng.  
 
 

(210) 4-2011-14868 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.3.25; A2.1.16 
(591) Vàng, đỏ đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Ngọc Hưng  (VN) 
60/8 Phước Hưng, phường 8, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo lót. 

 
 

(210) 4-2011-14869 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.5.20; 1.15.15; 26.13.25; 26.7.25 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng da cam. 
(731) Công ty cổ phần kỹ nghệ và 

thương mại Đất Việt   (VN) 
Số 11 phố Nguyễn Phong Sắc, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (đã ghi sẵn); máy tính xách tay; máy tính điện từ; màn 

hình máy tính; con chuột; bàn phím cho máy tính điện tử; bộ xử lý trung tâm; bộ mạch 
chủ; bộ nhớ cho máy tính điện tử; bộ vi xử lý. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo thiết bị máy tính, máy văn phòng, đồ điện 
(cụ thể là bóng đèn điẹn, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao 
điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối 
dây điện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, 
thiết bị ngắt điện tự động, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ 
đo điện), điện tử (cụ thể là ti vi, phụ kiện ti vi, cát - sét và phụ kiện kèm theo, dàn âm 
thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kỹ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và 
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phụ kiện kèm theo, âm ly, mi-cờ-rô, ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc), viễn thông, thiết 
bị công nghiệp (cụ thể là thiết bị tiết kiệm năng lượng, thiết bị điều hoà không khí, thiết bị 
chân không, thiết bị hàn, thiết bị cắt), ô tô, xe máy, phần mềm máy tính, vải, hàng may 
sẵn, giầy dép, hàng thủ công mỹ nghệ, thiết bị giáo dục, thiết bị dạy nghề, thiết bị đo 
lường, tự động hóa, thiết bị y tế. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ hàng không (dịch vụ đặt vé máy bay); dịch vụ cho 
thuê phương tiện giao thông hàng không; dịch vụ vận tải; dịch vụ hướng dẫn khách thăm 
quan; dịch vụ cho thuê kho tàng. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uông, khách sạn, nhà nghỉ.  

 
 

(210) 4-2011-14874 (220) 21.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 5.7.3; A2.1.23; A2.3.23; 2.7.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại á Châu  (VN) 
Khu Hồng Hải, phường Minh Nông, 
thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 35: Mua bán gạo. 
 
 

(210) 4-2011-14875 (220) 21.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 6.1.2; 5.7.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại á Châu   (VN) 
Khu Hồng Hải, phường Minh Nông, 
thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ   

 

(511)   Nhóm 30: Gạo.   
 

Nhóm 35: Mua bán gạo. 
 
 

(210) 4-2011-14876 (220) 21.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 5.7.3; 7.11.5; 24.7.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại á Châu   (VN) 
Khu Hồng Hải, phường Minh Nông, 
thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ   

 

(511)   Nhóm 30: Gạo.   
 

Nhóm 35: Mua bán gạo. 
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(210) 4-2011-14877 (220) 21.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 5.7.3; A1.1.10 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại á Châu   (VN) 
Khu Hồng Hải, phường Minh Nông, 
thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ   

 

(511)   Nhóm 30: Gạo.   
 

Nhóm 35: Mua bán gạo. 
 
 

(210) 4-2011-14880 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.7.17; A3.7.24 
(591) Xanh dương, đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Cuộc Sống Tươi 
Đẹp  (VN) 
Số 09/50 đường Khuyến Lương, phường 
Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, sấy khô, thông gió.  
 

Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; mứt ướt, mứt quả ướt.  
 
 

(210) 4-2011-14881 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.12; 26.13.25; 3.7.17 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thể thao Thanh 
Tâm  (VN) 
284/5 Phan Chu Trinh, phường Tân Lợi, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, dày dép.  
 
 

(210) 4-2011-14882 (220) 21.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 4.3.3; 1.15.23; 24.17.21 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Huỳnh Long   (VN) 
357A/12 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 
1, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy đóng nắp, máy chiết rót, máy dán nhãn, máy đóng gói, máy phóng màn 
có hệ thống băng tải.  
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Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép.  
 

Nhóm 35: Mua bán máy móc công nghiệp như máy đóng nắp, máy chiết rót, máy dán 
nhãn, máy đóng gói, máy phóng màn co và thiết bị phụ tùng của nó.  

 

Nhóm 37: Sửa chữa, lắp đặt, bảo trì thiết bị điện tử.  
 
 

(210) 4-2011-14883 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.5.1 (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Mai Lân   (VN) 
505/32/4 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân 
Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép.  
 
 

(210) 4-2011-14884 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1; 1.15.23; 26.3.23 
(591) Xanh lá cây, nâu, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH BETHEL VINA (VN)
Xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; cặp tài liệu; ba lô; cặp học sinh; vali; túi du lịch.  
 
 

(210) 4-2011-14885 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại Minh 
Thịnh   (VN) 
Khu công nghiệp Đông Cơ, xã Đông Cơ, 
huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sứ vệ sinh.  
 
 

(210) 4-2011-14887 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) NAVKETAN PHARMA PVT. LTD. (IN) 
F-106, MIDC Waluj, Aurangabad - 
431136 M.S. (INDIA)  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-14888 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) NAVKETAN PHARMA PVT. LTD. (IN) 
F-106, MIDC Waluj, Aurangabad - 
431136 M.S. (INDIA)  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-14889 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) NAVKETAN PHARMA PVT. LTD. (IN) 
F-106, MIDC Waluj, Aurangabad - 
431136 M.S. (INDIA)  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-14900 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.6; A25.7.6 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 
(731) Mã Thanh Danh  (VN) 

138/25 Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 

(511)   Nhóm 16: Bao bì bằng chất dẻo; bao nhựa mỏng (bao xốp); bao ni lông; túi giấy; hộp 
giấy; thùng bằng giấy.  

 

Nhóm 18: Túi xách tay; túi du lịch; ba lô; túi sách học sinh; túi mua hàng; ví.  
 

Nhóm 30: Bánh; kẹo; trà; cà phê; kem ăn (dạng lạnh); kẹo sô cô la.  
 

Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu: phân bón, chất dẻo dạng thô, chế phẩm bảo quản 
thực phẩm, chất để thuộc da, các loại nhựa nhân tạo dạng thô, sơn, thuốc màu, vecni, chất 
chống rỉ, thuốc nhuộm, phẩm màu dùng cho thực phẩm và đồ uống, chế phẩm đánh răng, 
xà phòng, dầu gội đầu, sữa tắm, nước hoa, chất khử mùi dùng cho cá nhân, xăng, dầu, 
nhớt, nến, dầu và mỡ công nghiệp, dược phẩm, thuốc thú y, thuốc trừ sâu, thực phẩm ăn 
kiêng dùng cho ngành y, sữa dùng cho trẻ sơ sinh, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y 
tế, vật liệu xây dựng, két sắt, đồ trang sức bằng kim loại vàng, bạc, đá quý, vòng bi xe 
máy, máy đào, máy xúc, máy phát điện, máy ép hoa quả, máy xay sinh tố, quạt máy, dao, 
kéo, thìa và dĩa, máy ảnh, máy vi tính, ti vi, camera, điện thoại cầm tay, điện thoại để bàn, 
thiết bị và dụng cụ y tế, máy điều hòa không khí, nồi cơm điện, máy nước nóng, tủ lạnh, 
đèn điện, máy giặt, bếp ga, xe đạp, xe ô tô, xe máy, chất nổ, pháo hoa, chất tự cháy, súng, 
pháo hiệu báo sương mù và báo nổ, đồng hồ, nữ trang, nhạc cụ, đàn, kèn, văn phòng 
phẩm, dụng cụ học sinh, giấy, tập vở, bút, vật liệu cách điện, nhiệt, sợi thuỷ tinh nhân tạo, 
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cao su lỏng, ống nhựa nhân tạo, túi da, ba lô, ví, (bóp), túi du lịch, ô che nắng, khung nhà 
không bằng kim loại, vật liệu xây dựng không bằng kim loại, gỗ lát sàn, giường, ghế 
salon, tủ, kệ, chổi, bàn chải, đồ đựng dùng cho gia đình, dụng cụ dùng trong nhà vệ sinh, 
xoong nồi, bộ đồ ăn không kể dao, dĩa và thìa, vải bạt để ngụy trang, tấm phủ xe cộ 
(không đi kèm với xe cộ), vải nhựa, lều trại, võng, lều, sợi và chỉ len, sợi và chỉ tơ nhân 
tạo, sợi bằng thủy tinh dùng cho ngành dệt, len đã xe thành sợi, vải, khăn trải bàn, khăn 
trải giường, quần áo, giầy dép, thắt lưng, mũ, nón, khuy bấm, khuy móc, kim khâu, hoa 
nhân tạo, khóa kéo, thảm trải sàn, chiếu, nệm chùi chân, rèm treo tường, đồ chơi trẻ em, 
đồ trang trí cây noel, túi sách, cặp sách, cần câu cá, dây câu cá, lưỡi câu cá, thịt, cá, rau, 
củ, quả, mứt, trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, dầu thực vật, cà phê, trà, ca cao, 
đường, gạo, bột sắn, bánh rnì, bánh, mứt kẹo, kem ăn, mật ong, muối, dấm, bia, nước giải 
khát có ga (để uống), rượu, nước uống đóng chai, nước ép hoa quả đóng chai, thuốc lá, diêm.  

 
 

(210) 4-2011-14902 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Mẫn Bảo Thành  (VN) 
135, đường số 8, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; sơn chịu lửa; sơn lót; sơn chống gỉ; sơn chống bẩn.  
 
 

(210) 4-2011-14903 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Mẫn Bảo Thành  (VN) 
135, đường số 8, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; sơn chịu lửa; sơn lót; sơn chống gỉ; sơn chống bẩn  
 
 

(210) 4-2011-14904 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Mẫn Bảo Thành   (VN)
135, đường số 8, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 

Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; sơn chịu lửa; sơn lót; sơn chống gỉ; sơn chống bẩn  
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(210) 4-2011-14905 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Mẫn Bảo Thành   (VN)
135, đường số 8, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; sơn chịu lửa; sơn lót; sơn chống gỉ; sơn chống bẩn  
 
 

(210) 4-2011-14907 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Mẫn Bảo Thành   (VN)
135, đường số 8, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; sơn chịu lửa; sơn lót; sơn chống gỉ; sơn chống bẩn  
 
 

(210) 4-2011-14908 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 4.3.3 
(591) Đen, cam, đỏ, xanh dương, trắng. 
(731) Trần Khánh Tiến  (VN) 

84 Mai Thị Hồng Hạnh, khu phố 3, 
phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá, 
tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; sơn chịu lửa; sơn lót; sơn chống gỉ; sơn chống bẩn.  
 
 

(210) 4-2011-14909 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Helen   (VN) 
39B/28 Dạ Nam, phường 2, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; dầu ăn; sữa; sữa chua; phô mai.  
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Nhóm 30: Nước tương; cà phê; bột ngọt; bột nêm (hạt nêm); mì ăn liền; bún ăn liền; miến 
ăn liền; cháo ăn liền; mì sợi; tương ớt; bánh ngọt; bánh mặn; bánh ăn liền (bánh snack).   

 
Nhóm 32: Nước uống có hương vị trà; nước uống đóng chai; nước ép hoa quả; nước uống 
tăng lực không dùng cho mục đích y tế; đồ uống có ga và không có ga; bia.  

 
Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống có hương vị hoa quả (có cồn).  

 
 

(210) 4-2011-14911 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Thiên Hương   (VN) 
Số 1 , đường Lê Đức Thọ, khu phố 2, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; cháo ăn liền; bánh ăn liền (bánh snack); bột canh (hạt nêm); phở ăn 
liền; bún ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền; tương ớt.  

 
 

(210) 4-2011-14912 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Thiên Hương   (VN) 
Số 1 đường Lê Đức Thọ, khu phố 2, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; cháo ăn liền; bánh ăn liền (bánh snack); bột canh (hạt nêm); phở ăn 
liền; bún ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền; tương ớt.   

 
 

(210) 4-2011-14913 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Thiên Hương   (VN) 
Số 1 đường Lê Đức Thọ, khu phố 2, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; cháo ăn liền; bánh ăn liền (bánh snack); bột canh (hạt nêm); phở ăn 
liền; bún ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền; tương ớt.   
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(210) 4-2011-14914 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Thiên Hương   (VN) 
Số 1 đường Lê Đức Thọ, khu phố 2, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; cháo ăn liền; bánh ăn liền (bánh snack); bột canh (hạt nêm); phở ăn 
liền; bún ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền; tương ớt. 

 
 

(210) 4-2011-14915 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Thiên Hương   (VN) 
Số 1 đường Lê Đức Thọ, khu phố 2, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán cà phê giải khát; quán ăn tự phục vụ; quán 
ăn phục vụ thức ăn nhanh; quán ăn điểm tâm.   

 
 

(210) 4-2011-14916 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Thiên Hương   (VN) 
Số 1 đường Lê Đức Thọ, khu phố 2, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán cà phê giải khát; quán ăn tự phục vụ; quán 
ăn phục vụ thức ăn nhanh; quán ăn điểm tâm.   

 
 

(210) 4-2011-14917 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Thiên Hương   (VN) 
Số 1 đường Lê Đức Thọ, khu phố 2, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán cà phê giải khát; quán ăn tự phục vụ; quán 
ăn phục vụ thức ăn nhanh; quán ăn điểm tâm.  

 
 

(210) 4-2011-14918 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Thiên Hương   (VN) 
Số 1 đường Lê Đức Thọ, khu phố 2, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán cà phê giải khát; quán ăn tự phục vụ; quán 
ăn phục vụ thức ăn nhanh; quán ăn điểm tâm.  

 
 

(210) 4-2011-14919 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.3 
(591) Hồng, đỏ, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất cá BASA Miền 
Tây  (VN) 
Lô 44, khu B, Trung Đoàn 3, phường Mỹ 
Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 29: “chả cá basa khối, chả cá basa viên”.  
 
 

(210) 4-2011-14921 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Vũ Hoàng Nam   (VN) 
Khu 4, thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa 
Hưng, tỉnh Nam Định  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2011-14922 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Vũ Hoàng Nam  (VN) 
Khu 4, thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa 
Hưng, tỉnh Nam Định  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán mỹ phẩm; mua bán thực phẩm chức năng; mua 
bán thiết bị và dụng cụ y tế; mua bán hóa chất.  
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(210) 4-2011-14923 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 7.1.24; 7.3.11; A7.1.11 
(591) Xanh dương sẫm, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần vật liệu 

cách nhiệt Việt Nhật  (VN) 
Thôn Đại Tự, xã Kim Chung, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Luật và Tư vấn đầu tư 
INCIP (INCIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 17: Vật liệu cách điện; vật liệu không dẫn nhiệt. 
 

Nhóm 35: Mua bán: vật liệu cách điện, vật liệu không dẫn nhiệt. 
 
 

(210) 4-2011-14924 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 
DELTA Việt Nam  (VN) 
Phòng 908 nhà B3D khu đô thị Nam 
Trung Yên, Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thuốc chữa bệnh cho người và dụng cụ y tế, thực 
phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng và dụng cụ chăm sóc sức khỏe vì lợi ích 
khách hàng. 

 
 

(210) 4-2011-14925 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Hoàng Kiên Cường   (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) trị nám da; kem dưỡng trắng da mặt; kem dưỡng trắng da toàn 
thân; sữa tắm trắng da; kem (mỹ phẩm) trị mụn; mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-14926 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-14927 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Sức Khỏe Tốt  (VN) 
Số 209, tổ 41, ngõ Văn Chương, phường 
Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-14928 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần Bioscope 
Việt Nam   (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Cland, số 156 Xã Đàn 
2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-14929 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AGIMEXPHARM   (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-14930 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-14931 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-14932 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-14933 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-14934 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-14935 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-14936 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-14937 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-14939 (220) 21.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) A25.7.21; 26.4.9 
(591) Nâu sẫm, nâu nhạt, vàng, trắng. 
(731) KOREA UNITED PHARM. INC.   (KR) 

404-10, No jang-ri, Jeondong-Myeon, 
Yeongi-kun, Chungnam, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, thực 
phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng trong ngành y.  
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(210) 4-2011-14940 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.9; 26.1.6; A5.3.13; A25.7.21 
(591) Đỏ, vàng, vàng nhạt, da cam, xanh lá 

cây, nâu, đen 
(731) KOREA UNITED PHARM. INC.   (KR) 

404-10, Nojang-ri, Jeondong-Myeon, 
Yeongi-kun, Chungnam, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, thực 

phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng trong ngành y.  
 
 

(210) 4-2011-14941 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.5.1; 26.1.2; 26.4.9 
(591) Xanh lá cây sẫm, xanh lá cây, vàng, vàng 

sẫm, da cam, đen, trắng 
(731) KOREA UNITED PHARM. INC.   (KR) 

404-10, Nojang-ri, Jeondong-Myeon, 
Yeongi-kun, Chungnam, Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, thực 

phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng trong ngành y.  
 
 

(210) 4-2011-14942 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.9; 25.5.1; A5.11.2 
(591) Đỏ, da cam, vàng, ghi, đen 
(731) KOREA UNITED PHARM. INC.   (KR) 

404-10, Nojang-ri, Jeondong-Myeon, 
Yeongi-kun, Chungnam, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, thực 

phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng trong ngành y.  
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(210) 4-2011-14943 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.9; 25.5.1; A5.11.2 
(591) Đỏ, da cam, vàng, ghi, nâu, đen. 
(731) KOREA UNITED PHARM. INC.  

(KR) 
404-10, Nojang-ri, Jeondong-Myeon, 
Yeongi-kun, Chungnam, Korea   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, thực 

phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng trong ngành y.  
 
 

(210) 4-2011-14944 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) PHARMAXX INC.   (US) 
331 North, Vineland Ave., City of 
Industry, CA 91746, USA  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2011-14945 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) PHARMAXX INC.   (US) 
331 North, Vineland Ave., City of 
Industry, CA 91746, USA   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2011-14946 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) PHARMAXX INC.   (US) 
331 North, Vineland Ave., City of 
Industry, CA 91746, USA   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2011-14947 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) PHARMAXX INC.   (US) 
331 North, Vineland Ave., City of 
Industry, CA 91746, USA   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2011-14948 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) PHARMAXX INC.   (US) 
331 North, Vineland Ave., City of 
Industry, CA 91746, USA 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2011-14949 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) PHARMAXX INC.   (US) 
331 North, Vineland Ave., City of 
Industry, CA 91746, USA  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2011-14950 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) PHARMAXX INC.   (US) 
331 North, Vineland Ave., City of 
Industry, CA 91746, USA.   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2011-14951 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) PHARMAXX INC.   (US) 
331 North, Vineland Ave., City of 
Industry, CA 91746, USA.   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2011-14952 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) PHARMAXX INC.     (US) 
331 North, Vineland Ave., City of 
Industry, CA 91746, USA.   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2011-14953 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) PHARMAXX INC.   (US) 
331 North, Vineland Ave., City of 
Industry, CA 91746, USA.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2011-14954 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) PHARMAXX INC.    (US) 
331 North, Vineland Ave., City of 
Industry, CA 91746, USA.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2011-14955 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) PHARMAXX INC.    (US) 
331 North, Vineland Ave., City of 
Industry, CA 91746, USA.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2011-14956 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) PHARMAXX INC.   (US) 
331 North, Vineland Ave., City of 
Industry, CA 91746, USA.   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2011-14957 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) PHARMAXX INC.   (US) 
331 North, Vineland Ave., City of 
Industry, CA 91746, USA.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2011-14961 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
(also trading as Hino Motors, Ltd.)   (JP) 
1-1, Hinodai 3-Chome, Hino-Shi, Tokyo, 
Japan  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 07: Bộ phận của động cơ. 
 

Nhóm 12: Bộ phận và phụ tùng của ô tô. 
 
 

(210) 4-2011-14962 (220) 21.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 24.9.1; 24.1.1; 25.1.6 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Duy Thịnh  (VN) 
Số 9, đường 34, khu phố 2, phường Bình 
An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón; dây thắt lưng (dây nịt) (dùng cho trang phục); quần 
áo lót. 

 
 

(210) 4-2011-14963 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.9.14 
(731) Công ty cổ phần tư vấn và 

đầu tư Thái Dương   (VN) 
167B Nguyễn Biểu, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 41: Khu vui chơi trẻ em; khu vui chơi giải trí. 
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(210) 4-2011-14964 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.1.25; 26.1.1; 3.11.11; A3.11.24 
(591) Vàng, nâu, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Meotis Việt 

Nam   (VN) 
Kiot 3, Nơ 9, khu đô thị Pháp Vân - Tứ 
Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-14965 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Subeen Việt 
Nam  (VN) 
Số 203 A 12 tập thể Thanh Xuân Bắc, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Mực in. 

 
 

(210) 4-2011-14966 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xây dựng Hoàng Phúc   (VN) 
Lô số 59, khu dân cư thuộc Bộ chỉ huy 
quân sự tỉnh Bắc Giang, xã Dĩnh Kế, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 09: Dây điện.   

 
 

(210) 4-2011-14968 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Quang Minh  (VN) 
ấp An Thái, xã An Cư, huyện Cái Bè, 
tỉnh Tiền Giang 
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(511)   Nhóm 30: Gạo; ca cao; cà phê; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh 
làm từ gạo; đồ uống trên cơ sở trà. 

 
Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu: gạo, lương thực thực phẩm, nông lâm sản, thuốc 
bảo vệ thực vật, chế phẩm sinh học và hóa chất, trứng gia cầm. 

 
 

(210) 4-2011-14969 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 5.7.3; 26.3.4; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Quang Minh   (VN) 
ấp An Thái, xã An Cư, huyện Cái Bè, 
tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; hóa chất sử dụng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ 

dại, chất diệt cỏ, thuốc diệt sâu và chất diệt ký sinh trùng); hóa chất sử dụng trong lâm 
nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc diệt sâu và chất diệt ký sinh 
trùng). 

 
Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu: phân bón, thuốc và hoá chất phục vụ nuôi trồng 
thủy sản. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa; dịch vụ bốc xếp hàng hóa; cho thuê kho bãi. 

 
 

(210) 4-2011-14970 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.4; 5.7.3; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh, vàng, nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Quang Minh   (VN) 
ấp An Thái, xã An Cư, huyện Cái Bè, 
tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 29: Trứng gia cầm; thịt gia cầm đã qua chế biến.  
 

Nhóm 30: Gạo; ca cao; cà phê; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh 
làm từ gạo; đồ uống trên cơ sở trà.  

 
Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu: gạo, lương thực thực phẩm, nông lâm sản, thuốc 
bảo vệ thực vật, chế phẩm sinh học và hóa chất, trứng gia cầm. 

 
Nhóm 40: Đánh bóng và sơ chế gạo, nông lâm sản (gia công cho người khác).  
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(210) 4-2011-14971 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A19.13.21; 26.7.25 
(591) Đỏ, hồng đậm, hồng nhạt, trắng. 
(731) ARISTO PHARMACEUTICALS PVT. 

LTD  (IN) 
23-A Shah Industrial Estate, Off Veera 
Desai Road, Andheri (W), Mumbai-400 
053, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược, chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm mỹ phẩm, thực phẩm và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, 
dụng cụ y tế. 

 
 

(210) 4-2011-14972 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.5.1; 2.9.1; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, hồng, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Thi Thi   (VN) 

1243 tỉnh lộ 10, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 
 

(210) 4-2011-14973 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.12.1; 13.1.6 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại kỹ 

thuật điện Gia Thành Phát  
(VN) 
16 Quách Văn Tuấn, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; bóng đèn; máng đèn. 
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(210) 4-2011-14974 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Dương Văn Nhân  (VN) 
171/GT xã Nghĩa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh 
Bến Tre 

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện, xe đạp, xe máy. 
 
 

(210) 4-2011-14976 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) LARK LABORATORIES (INDIA) 
LTD.   (IN) 
A-105/2, Okhla Industrial Area Phase II, 
New Delhi -20, India 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-14977 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) LARK LABORATORIES (INDIA) 
LTD.    (IN) 
A-105/2, Okhla Industrial Area Phase II, 
New Delhi -20, India 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-14978 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) LARK LABORATORIES (INDIA) 
LTD.    (IN) 
A-105/2, Okhla Industrial Area Phase II, 
New Delhi -20, India 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-14979 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) LARK LABORATORIES (INDIA) 
LTD.    (IN) 
A-105/2, Okhla Industrial Area Phase II, 
New Delhi -20, India 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-14980 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) LARK LABORATORIES (INDIA) 
LTD.   (IN) 
A-105/2, Okhla Industrial Area Phase II, 
New Delhi -20, India 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-14981 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) NAVKETAN PHARMA PVT. LTD.  
(IN) 
F-106, MIDC Waluj, Aurangabad - 
431136 M.S. (INDIA)  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-14982 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) NAVKETAN PHARMA PVT. LTD. 
(IN) 
F-106, MIDC Waluj, Aurangabad - 
431136 M.S. (INDIA)  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-14983 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Song Phụng  (VN) 
224/37 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-14984 (220) 21.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây sẫm. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
chế biến chè Hữu Hảo  (VN) 
Xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh 
Yên Bái  

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà); đồ uống trên cơ sở chè (trà); quế (gia vị). 
 
 

(210) 4-2011-14985 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh dương sẫm, vàng, đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

đầu tư Nam Hội  (VN) 
30/9C đường số 19, khu phố 19, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Túi, bao bì bằng chất liệu nhựa nguyên sinh dùng để bao gói, bảo quản thực 
phẩm (dùng trong gia đình); màng nhựa bọc thực phẩm; túi đựng thực phẩm (bằng nylon); 
túi đựng rác bằng chất dẻo (dùng cho gia đình); hộp giấy; giấy thấm dầu mỡ. 

 
 

(210) 4-2011-14986 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Huỳnh Hải Long  (VN) 
9/22/4 hẻm 898 Nguyễn Duy Trinh, phường
Phú Hữu, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 18: Đồ dùng bằng da và giả da như: túi xách tay, túi đeo vai, túi đựng hành lý, ba 
lô, cặp xách tay, ví (bóp). 

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); tất (vớ); thắt lưng (dây nịt) dùng cho trang phục. 

 
 

(210) 4-2011-14987 (220) 21.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.13.25; 26.2.7; 1.17.25 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Kim Denta  (VN) 
162/34/20B Trần Quang Diệu, phường An 
Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: nước uống các loại, thủy sản, nông sản, thực phẩm, 

hàng thủ công mỹ nghệ, bao bì, vật tư bao bì thực phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-14989 (220) 21.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) A25.7.6; A25.7.7 
(591) Đen, xanh lá cây, xanh lá cây sẫm. 
(731) Công ty TNHH Hoa Cúc Xanh (VN)

34/17 Trần Thái Tông, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: cà phê, chè, đồ uống không cồn, sách, báo, văn phòng phẩm; quảng cáo 

thương mại; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh. 
 
 

(210) 4-2011-14991 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 2.3.1; 
A2.3.23; 24.9.1 

(591) Hồng cánh sen, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quảng cáo 
và hội chợ thương mại Quốc 
TẾ  (VN) 
34 Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức cuộc thi sắc đẹp.  
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(210) 4-2011-14993 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.1.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Thành Thái   (VN) 
20/C107 đường 3-2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Mũ nón, giầy, dép, khăn quàng cổ, quần áo cho trẻ em.  

 
 

(210) 4-2011-14994 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Thành Thái    (VN) 
20/C107 đường 3-2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 25: Mũ nón, giầy, dép, khăn quàng cổ, quần áo cho trẻ em.  

 
 

(210) 4-2011-14996 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.2; 1.3.1; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Đỏ, vàng, xanh, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ An Gia Phú  (VN) 
63/5 ấp Trung Chánh 2, quốc lộ 22, xã 
Trung Chánh, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng năng lượng mặt trời.  

 
 

(210) 4-2011-14997 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH kỹ thuật 
thương mại dịch vụ Kỷ 
Nguyên   (VN) 
32 đường số 5B, phường An Lạc A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Đầu DVD (full HD); máy tăng âm (amply); loa; micro; đầu máy DVD karaoke; 

bộ giải mã (HDMI); phụ kiện của thiết bị điện tử; tai nghe.  
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(210) 4-2011-14998 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật thương 
mại dịch vụ Kỷ Nguyên    (VN) 
32 đường số 5B, phường An Lạc A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 09: Đầu DVD (full HD); máy tăng âm (amply); loa; micro; đầu máy DVD karaoke; 
bộ giải mã (HDMI); phụ kiện của thiết bị điện tử; tai nghe.  

 
 

(210) 4-2011-14999 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH kỹ thuật thương 
mại dịch vụ Kỷ Nguyên    (VN) 
32 đường số 5B, phường An Lạc A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 09: Đầu DVD (full HD); máy tăng âm (amply); loa; micro; đầu máy DVD karaoke; 
bộ giải mã (HDMI); phụ kiện của thiết bị điện tử; tai nghe.  

 
 

(210) 4-2011-15001 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thiết bị gia 
dụng Châu Âu  (VN) 
Số 122, ngõ 168, đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Bếp điện từ. 
 
 

(210) 4-2011-15002 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.15.15 
(591) Đỏ, cam, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ Minh 
HÀ  (VN) 
Số 15, ngách 31/1/18, phố Phan Đình 
Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị cảnh báo, giám sát, truyền dẫn quang, bộ lưu điện, bộ âm ly, tổng đài 
điện thoại. 

 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị cảnh báo, bộ lưu điện, bộ âm ly, điều hoà, máy giặt, bếp từ. 
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(210) 4-2011-15003 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ Minh 
HÀ  (VN) 
Số 15, ngách 31/1/18, phố Phan Đình 
Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị lưu điện UPS, thiết bị chuyển đổi điện DC sang EC, thiết bị chuyển đổi 

điện dùng năng lượng mặt trời sang năng lượng gió. 
 
 

(210) 4-2011-15006 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) SHERATON INTERNATIONAL, INC.  
(US) 
1111 Westchester Avenue, White Plains, 
New York 10604 USA 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh, cụ thể là dịch vụ sở hữu quyền sử dụng, quản lý kinh 

doanh và cấp đặc quyền kinh doanh khách sạn và khu nghỉ dưỡng.  
 
 

(210) 4-2011-15010 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A25.7.3; A25.7.2; 26.4.9 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại VINACOM Việt Nam  
(VN) 
Tầng 3, số 201 Khâm Thiên, phường Thổ 
Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại; máy tính.   
 

Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ sàn giao 
dịch bất động sản; mua, bán bất động sản; đầu tư bất động sản và quản lý bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông và thuỷ lợi; chuẩn 
bị mặt bằng xây dựng; lắp đặt hệ thống điện, nước, cáp quang, cáp internet, điều hoà 
không khí, thiết bị vệ sinh, kính xây dựng, mành, rèm cho căn nhà, lắp đặt hệ thống máy 
tính và hệ thống mạng máy tính; dịch vụ trang trí nội ngoại thất của các toà nhà, các công 
trình xây dựng.  
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Nhóm 39: Vận tải hành khách và hàng hóa bằng đường bộ; vận tải hành khách bằng taxi 
và xe bus; dịch vụ du lịch; đại lý bán vé máy bay; cho thuê xe.   

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; dịch vụ chế biến gỗ và nông lâm sản.   

 
Nhóm 41: Tư vấn du học; dịch vụ giáo dục đào tạo; tổ chức các cuộc thi (cho giáo dục và 
giải trí); tổ chức và điều khiển hội thảo, du học.  

 
Nhóm 42: Kiến trúc và tư vấn kiến trúc; dịch vụ thiết kế; dịch vụ thiết kế nội thất các 
công trình.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống và giải khát, quán café và dịch vụ chỗ ở 
tạm thời (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng karaoke, vũ trường). 

 
 

(210) 4-2011-15011 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Vũ Đức Hiến  (VN) 
Thôn Đa Tiện, xã Xuân Lâm, huyện 
Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót phụ nữ; quần áo lót nam giới; quần áo ngủ nam nữ, khẩu 

trang (trang phục).  
 
 

(210) 4-2011-15013 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13 (540) 

  

(731) UBND thành phố Đà Lạt  (VN) 
03 Trần Hưng Đạo, phường 03, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 31: Hoa tươi. 

 
 

(210) 4-2011-15014 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1; A1.1.10 
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Hương Chí Thành  
(VN) 
Thôn 2, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Các loại nhang: nhang cây, nhang cuộn, nhang que có lõi, nhang que không lõi, 

nhang tháp, nhang vòng.  
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(210) 4-2011-15015 (220) 22.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1; 26.4.2; 26.11.2; 26.13.25; 2.1.1; 
A2.1.23; 2.3.1; A2.3.23 

(591) Trắng đỏ, đen, vàng, xám, xam, xanh 
dương, xanh lơ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Vải Nhám Hồ Phát (VN)
1164A Nguyễn Văn Quá, phường Tân Thới 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vải nhám, giấy nhám. 
 
 

(210) 4-2011-15016 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.11.3; 26.3.23 
(591) Đỏ, vàng da cam, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư & du 
lịch LV  (VN) 
Số 71, Lạch Tray, quận Ngô Quyền, 
thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải; đóng gói & lưu trữ hàng hoá; du lịch. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); Dịch vụ chỗ 
ở tạm thời. 

 
 

(210) 4-2011-15017 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; A1.5.3; 5.3.11; A5.3.15; A5.3.13
(591) Xanh dương, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nông nghiệp 
Chánh Phong  (VN) 
504 Bùi Thị Điệt, ấp 3, xã Phạm Văn 
Cội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 31: Hạt giống.  
 
 

(210) 4-2011-15018 (220) 22.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.2; 25.1.25; 24.9.1; 26.13.25; 25.7.25
(591) Vàng kim, xanh lá cây, xanh nước biển, đỏ

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Uneed Việt Nam (VN)
85/11/8 khu phố 1, phường Tân Thuận 
Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ quản lý bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.  
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(210) 4-2011-15019 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH phân phối Đông 
Nam  (VN) 
120/29/5A14A Thích Quảng Đức, 
phường 4, quận Phú Nhuận, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 
 

(210) 4-2011-15020 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1; 5.13.4; 5.3.11; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phân phối Đông 
Nam  (VN) 
120/29/5A14A Thích Quảng Đức, 
phường 4, quận Phú Nhuận, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 
 

(210) 4-2011-15021 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm và 
thương mại Thành Công  (VN) 
Km 6 + 200, quốc lộ 38, Hạp Lĩnh, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; đồ uống thanh nhiệt 

(dùng cho mục đích y tế). 
 
 

(210) 4-2011-15022 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) TORRENT PHARMACEUTICALS 
LTD   (IN) 
Torrent House, Off Ashram Road, 
Ahmedabad- 380 009, India 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
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(210) 4-2011-15023 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1; 26.4.2; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Xanh dương, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Phi Khánh  (VN) 
514 Trường Chinh, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cửa các loại, kính các loại và hàng trang trí nội thất.  

 
 

(210) 4-2011-15024 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.5.22; 6.1.2; 1.15.11 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, xanh da trời, 

vàng, đỏ, ghi nhạt. 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 

Linh  (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; đường sữa 

(lactoza); khăn vệ sinh (dùng cho mục đích y tế); chế phẩm có thuốc dùng để tắm.  
 

Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu); sản phẩm sữa; thực phẩm ăn nhanh 
làm từ hoa quả; rau đã được bảo quản.  

 
Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước (đồ uống); đồ uống (không chứa cồn); nước uống có ga; 
tinh dầu để sản xuất đồ uống.  

 
 

(210) 4-2011-15026 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.4.7 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dịch vụ cơ khí 
Trường Giang   (VN) 
205 Lê Quang Sung, phường 6, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 03: Giấy nhám tờ; giấy nhám cuốn. 
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(210) 4-2011-15027 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(591) Trắng, đen, vàng. 
(731) Công ty cổ phần Liên hiệp Đối 

tác Âm nhạc  (VN) 
294 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán băng đĩa (CD, VCD) đã ghi âm hình ảnh và âm thanh; mua bán băng 

nhạc. 
 

Nhóm 41: Giáo dục đào tạo trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật và giải trí; dàn dựng 
chương trình nghệ thuật; tổ chức biểu diễn nghệ thuật; sản xuất chương trình nghệ thuật; 
khu vui chơi, giải trí văn hoá nghệ thuật. 

 
 

(210) 4-2011-15031 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) AKZO NOBEL COATINGS 
INTERNATIONAL B.V.   (NL) 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, The 
Netherlands  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, véc ni; chất để pha loãng, chất tạo màu, tất cả là phụ gia cho 

thuốc màu, véc ni hoặc sơn; chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ; chất nhuộm màu dùng 
cho gỗ.   

 
 

(210) 4-2011-15032 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) AKZO NOBEL COATINGS 
INTERNATIONAL B.V.   (NL) 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, The 
Netherlands  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, véc ni; chất để pha loãng, chất tạo màu, tất cả là phụ gia co 

thuốc màu, véc ni hoặc sơn; chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ; chất nhuộm màu dùng 
cho gỗ. 
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(210) 4-2011-15033 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) AKZO NOBEL COATINGS 
INTERNATIONAL B.V.   (NL) 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, The 
Netherlands   

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, véc ni; chất để pha loãng, chất tạo màu, tất cả là phụ gia cho 
thuốc màu, véc ni hoặc sơn; chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ; chất nhuộm màu dùng 
cho gỗ.  

 
 

(210) 4-2011-15034 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; 26.11.3; 25.7.20 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây, xanh lá 

cây nhạt, đen, vàng 
(731) Công ty TNHH Phước Dũ Long (VN)

Đường ĐT 747B, khu phố Phước Hải, thị 
trấn Thái Hòa, huyện Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 21: Đồ thủ công mỹ nghệ bằng gốm sứ dùng để trang trí dùng trong nhà; đồ thủ 
công mỹ nghệ bằng gốm sứ dùng để trang trí ngoài trời; đồ gốm dùng để chứa đựng dùng 
trong gia đình; đồ sứ dùng để chứa đựng dùng trong gia đình.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê nhà xưởng.  
 
 

(210) 4-2011-15035 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.9; A25.7.3 
(591) Xanh, vàng cam, ghi, đen, trắng. 
(731) KOREA UNITED PHARM. INC.  (KR) 

404-10, No jang-ri, Jeondong-Myeon, 
Yeongi-kun, Chungnam, Korea. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Các dược phẩm chống vi khuẩn; các chất kháng sinh; các sản phẩm hoá học 
dùng trong ngành y và sử dụng trong ngành dược; các sản phẩm thú y; các chất ăn kiêng 
dùng trong ngành y; thực phẩm cho trẻ em; cao dán; các loại vật liệu dùng để băng bó; 
các vật liệu dùng để hàn răng và in dấu răng; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, diệt 
cỏ; sản phẩm vệ sinh dùng trong ngành y và cho vệ sinh cá nhân; chất khử mùi không 
dùng cho cá nhân; thuốc hút không có chất thuốc lá dùng cho ngành y. 
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(210) 4-2011-15036 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và thiết bị y tế Tâm Việt  (VN) 
Lô D19/D6 khu đô thị mới (nhà số 03, 
đường số 03, đường Nguyễn Phong Sắc 
kéo dài), phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2011-15037 (220) 22.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.2; A5.3.15; 2.9.25 
(591) Xanh sẫm, xanh lá cây, vàng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Sức Khỏe Tốt   (VN) 
Số 209, tổ 41, ngõ Văn Chương, phường 
Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2011-15038 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Sức Khỏe Tốt   (VN) 
Số 209, tổ 41, ngõ Văn Chương, phường 
Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2011-15039 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Sức Khỏe Tốt   (VN) 
Số 209, tổ 41, ngõ Văn Chương, phường 
Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2011-15040 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; 26.13.25; 3.7.17; 2.9.25 
(591) Xanh dương sẫm, xanh dương, xanh 

dương nhạt, đỏ, nâu, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tuệ Linh  (VN) 
Số 4, lô 4, khu 1765m2, tổ 28, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2011-15041 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; 3.7.17; 26.13.25; 1.15.21; 
A25.7.6 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, đỏ, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tuệ Linh  (VN) 
Số 4, lô 4, khu 1765m2, tổ 28, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2011-15042 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.13.25; 26.1.2; 3.7.17; 2.1.22 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, đỏ, vàng, 

da cam, đen. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tuệ Linh  (VN) 
Số 4, lô 4, khu 1765m2, tổ 28, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2011-15043 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.3.13; A5.1.16; A5.3.15; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh dương sẫm, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và đầu tư y tế Đại Dương  (VN) 
Số 56, phố Tân Thụy, phường Phúc Đồng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử 
thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, dầu gội 
đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, thực 
phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, 
cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu. 

 
 

(210) 4-2011-15044 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược NANO  (VN) 
Số 11, tổ 101 Kim Liên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2011-15045 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược NANO  (VN) 
Số 11, tổ 101 Kim Liên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 33: Rượu gạo, rượu vang, rượu hoa quả, rượu vốtca, rượu uýtki. 
 
 

(210) 4-2011-15046 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược NANO  (VN) 
Số 11, tổ 101 Kim Liên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch; mua bán mỹ phẩm, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu. 

 
 

(210) 4-2011-15047 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược NANO  (VN) 
Số 11, tổ 101 Kim Liên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa bột, sữa tươi, sữa đậu nành, bơ, pho mát. 

 

(210) 4-2011-15048 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1; A5.11.13; 5.3.20 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần MISA  (VN) 

Nhà I, khách sạn La Thành, số 218 Đội 
Cấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2011-15050 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất Thôn 
Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng.  
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(210) 4-2011-15051 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất Thôn 
Trang    (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng.  
 
 

(210) 4-2011-15052 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất Thôn 
Trang    (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng.  
 
 

(210) 4-2011-15053 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất Thôn 
Trang    (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng.  
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(210) 4-2011-15054 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất Thôn 
Trang    (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng.  
 
 

(210) 4-2011-15055 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) DORCO CO., LTD.   (KR) 
931 Golim-Dong, Cheoin-Gu, Yongin-Si, 
Kyunggi-Do, Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 08: Dao cạo không dùng điện; dao cạo an toàn; dao cạo; lưỡi dao cạo râu; hộp đồ 

cạo râu; túi dao cạo râu. 
 
 

(210) 4-2011-15056 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.1.3; 24.13.1; 26.13.25 
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY    (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America.   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch, làm thơm mát và khử mùi dùng cho cá nhân; chất tẩy 

trắng và các chế phẩm khác dùng để giặt; chế phẩm làm sạch, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và 
mài mòn; xà phòng, nước xức sau khi cạo râu, dầu thơm dùng sau khi cạo râu, mỹ phẩm 
dùng để chăm sóc da, mỹ phẩm dùng để chăm sóc cơ thể, chế phẩm đánh bóng, tẩy dầu 
mỡ, cọ rửa và làm sạch dùng cho cá nhân, xà phòng diệt khuẩn, khăn tay diệt khuẩn tẩm 
mỹ phẩm, tinh dầu, nước xức tóc, kem đánh răng, nước xúc miệng không dùng cho mục 
đích y tế, chế phẩm dùng để rửa mặt, chế phẩm dùng để tắm, dầu xả tóc, chất chống đổ 
mồ hôi (không dùng cho mục đích y tế), chất khử mùi dùng cho cá nhân, dầu gội đầu, chế 
phẩm chống khuẩn làm sạch dùng trong gia đình.  

 
Nhóm 05: Chế phẩm để làm mát không khí; chất khử mùi không dùng cho cá nhân. 
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(210) 4-2011-15058 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Nguyễn Hùng Việt  (VN) 
Số nhà 9, ngõ 191, đường Lạc Long 
Quân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu (trang phục); khăn quàng vai (trang phục), ca 
vát; áo vét (quần áo).  

 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, quần áo thời trang; hàng dệt may, giày dép; tổ chức giới 
thiệu sản phẩm.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo quần áo.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế thời trang; dịch vụ tư vấn thiết kế thời trang. 
 
 

(210) 4-2011-15060 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) UMEDICA LABORATORIES 
PVT.LTD   (IN) 
Plot no.221, g.i.d.c., vapi - 396 195. 
Gujarat, India  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2011-15061 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. 
CO., LTD.  (TW) 
No. 26, yenhai 3rd rd., Siaogang district, 
Kaohsiung, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, véc ni; thuốc màu; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ, thuốc nhuộm, kim 
loại dạng lá và dạng bột dùng cho người làm nghề trang trí nghề in và nghệ sĩ.  

 
 

(210) 4-2011-15067 (220) 22.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.2; 2.1.1; A2.1.23; 2.3.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh rêu. 
(731) Nguyễn Thị Khánh   (VN) 

216 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (CÔNG TY TRUONG LUAT) 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp: cắt uốn tóc; tạo mẫu tóc; nhuộm tóc; gội đầu; sơn 
sửa móng tay và móng chân; chăm sóc da.  

 
 

(210) 4-2011-15068 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1 
(731) CHANGZHOU TONGHE TEXTILE 

MACHINERY MANUFACTURE 
CO.,LTD.  (CN) 
No. 198 Dongfang East Road, Qishuyan 
Economic Development Zone, 
Changzhou, Jiangsu, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy kéo sợi; máy dệt kim; cái xa kéo sợi; máy dệt; khung kéo sợi; khung cửi 

(dệt vải); máy chải len; máy bện; máy đan (len, sợi); máy dùng cho công nghiệp dệt.  
 
 

(210) 4-2011-15073 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại 
điện tử viễn thông Minh Tuấn  
(VN) 
52/4, đường Khiếu Năng Tĩnh, khu phố 
6, phường An Lạc A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Đầu đĩa; loa; âm ly; ống nói (micrô); ti vi; điện thoại.  

 
 

(210) 4-2011-15074 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại 
điện tử viễn thông Minh Tuấn  
(VN) 
52/4, đường Khiếu Năng Tĩnh, khu phố 
6, phường An Lạc A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Đầu đĩa; loa; âm ly; ống nói (micrô); ti vi; điện thoại.  
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(210) 4-2011-15075 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.3.15; A5.1.5; 2.9.14; A2.9.15; A1.5.3
(591) Đỏ, xanh da trời, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TMSX Vì Nhà 
Nông  (VN) 
257 Trịnh Đình Trọng, phường Hoà 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Nông nghiệp (phân bón dùng cho); phân bón có chứa nitơ; phospho lân; chế 

phẩm điều tiết sự sinh trưởng của cây; hoá chất để cải tạo đất; chất nền dùng để trồng cây 
không dùng đất [nông nghiệp]; chế phẩm nguyên tố vi lượng dùng cho cây trồng. 

 
Nhóm 05: Thuốc diệt và ngăn chặn tảo; chế phẩm sinh học dùng cho ngành thú y; chất 
diệt nấm, chất diệt trùng, sát trùng; thuốc diệt cỏ; chất diệt cỏ [trừ cây có hại]; thuốc trừ 
sâu; thuốc dùng cho thú y; chất diệt ký sinh. 

 
Nhóm 31: Chất bổ sung cho vào thức ăn vật nuôi, không dùng trong ngành y; cám trộn 
làm thức ăn cho vật nuôi; thức ăn gia súc; thức ăn cho súc vật cảnh; men dùng cho súc vật.  

 
Nhóm 40: Xử lý nước. 

 
 

(210) 4-2011-15078 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
PMS   (VN) 
Số 17 ngách 61/44 Trần Duy Hưng, Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2011-15079 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TW 25   (VN) 
120 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm các loại.  
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(210) 4-2011-15080 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TW 25    (VN) 
120 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm các loại.  

 
 

(210) 4-2011-15081 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TW 25    (VN) 
120 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm các loại.  

 
 

(210) 4-2011-15082 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TW 25    (VN) 
120 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm các loại.  

 
 

(210) 4-2011-15083 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TW 25    (VN) 
120 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm các loại.  
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(210) 4-2011-15084 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TW 25    (VN) 
120 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm các loại.  

 
 

(210) 4-2011-15085 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TW 25  (VN) 
120 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm các loại.  

 
 

(210) 4-2011-15087 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) SHANDONG BUCHANG 
PHARMACEUTICAL CO., LTD.   (CN) 
Number 369, Zhonghua West Road, 
Heze City, Shandong Province, P. R. 
China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh dùng cho người; thuốc cổ truyền Trung Quốc; chế phẩm 

dược; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hoá dược dùng cho mục đích 
y tế; thảo dược dùng cho mục đích y tế; chất nuôi dưỡng vi sinh vật dùng cho ngành y; khí 
dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; thuốc diệt cỏ; biôxít; chất bổ sung 
dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm khử trùng dùng cho mục đích y tế; chế 
phẩm làm sạch kính áp tròng; chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; chất tẩy uế; thuốc 
thú y; khăn tay có tẩm nước thơm dược phẩm; đồ băng bó (dùng trong phẫu thuật); men 
tráng dùng trong nha khoa; thuốc Trung Quốc đóng gói; chế phẩm vitamin; dầu gan cá 
tuyết; nguyên liệu làm thuốc chưa qua điều chế [dược liệu]; thực phẩm chứa albumin 
dùng cho mục đích y tế; đồ uống kiêng dùng cho mục đích y tế; lexitin dùng cho mục 
đích y tế; chế phẩm chứa các nguyên tố vi lượng dùng cho người và động vật; thuốc bổ 
dùng cho mục đích y tế; đồ uống dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng dùng cho 
mục đích y tế; băng vệ sinh.  
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(210) 4-2011-15088 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty Tân Cảng Sài Gòn (VN)
Đường Điện Biên Phủ, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; cửa làm bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim 
loại; khóa cửa bằng kim loại; lõi thép dùng cho cửa nhựa; sắt thép vụn.  

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

Nhóm 35: Đại lý mua bán xăng dầu; mua bán: sản phẩm hóa dầu, vật tư ngành vận tải 
biển, thiết bị phụ tùng ngành vận tải biển; dịch vụ xúc tiến thương mại.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ khai thuê hải quan; dịch vụ ủy thác hải quan; dịch vụ đầu tư vốn; môi giới 
hải quan; dịch vụ nhà ở (bất động sản); môi giới, cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng.  

 

Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa, lắp đặt các công trình công nghiệp, thủy lợi, dân dụng; 
sửa chữa: tàu thuyền, công tơ nơ (container); dịch vụ vệ sinh tàu biển; nạo vét sông biển; 
đóng mới tàu thuyền.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ cứu hộ tàu biển; dịch vụ khai thác cảng thuộc nhóm này như: cho thuê 
kho bãi, xếp dỡ hàng hóa; dịch vụ vận tải giao nhận hàng hóa (logistics); dịch vụ lai dắt 
tàu thuyền; cung ứng và cho thuê tàu thuyền; môi giới vận tải; cho thuê công tơ nơ 
(container); vận tải bằng ô tô và tàu thủy; dịch vụ bao gói hàng hóa; dịch vụ hoa tiêu; môi 
giới hàng hải.  

 
 

(210) 4-2011-15089 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH Việt Thắng  (VN)
Số nhà 398, đường Xương Giang, 
phường Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 
động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc bươu vàng.  

 
 

(210) 4-2011-15090 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH Việt Thắng (VN) 
Số nhà 398, đường Xương Giang, 
phường Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 
động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc bươu vàng.  
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(210) 4-2011-15091 (220) 22.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.11.1 
(591) Cam. 
(731) Công ty cổ phần xây dựng 

Công Nghiệp  (VN) 
Số 146 Nguyễn Công Trứ, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, thiết bị xây dựng; xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng 
và vật tư kỹ thuật, thiết bị công nghệ xây dựng; lập dự toán các công trình xây dựng và hệ 
thống cơ điện lạnh. 

 

Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa các công trình công nghiệp, công trình dân đụng và trang trí 
nội thất, các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp; lắp đặt hệ thống cơ-điện- 
lạnh, thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bì công nghệ, đường dây và trạm điện đến 35KV. 

 

Nhóm 42: Lập dự án đầu tư xây dựng; thiết kế quy hoạch các công trình công nghiệp, 
công trình dân dụng, khu công nghiệp, khu đô thị. 

 
 

(210) 4-2011-15093 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A1.1.10; 26.1.2; 1.15.23 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh lá, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giao nhận vận 
tải Sao Thái Bình Dương   (VN) 
Số 65, đường Lê Quốc Hưng, phường 12, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa, hành khách bằng đường bộ, đường thủy và đường 
hàng không; dịch vụ cho thuê kho bãi để hàng hoá; dịch vụ đóng gói bao bì hàng hóa; 
dịch vụ cho thuê phương tiện vận tải, tổ chức các chuyến đi du lịch trong và ngoài nước; 
đại lý bán vé máy bay, tàu xe; dịch vụ môi giới hàng hải. 

 
 

(210) 4-2011-15095 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 
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(210) 4-2011-15096 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ    (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 
 
 

(210) 4-2011-15097 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ    (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 
 
 

(210) 4-2011-15099 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ Phú Mỹ (VN)
7/10B Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng trong công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2011-15100 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ Phú Mỹ (VN)
7/10B Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng trong công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2011-15101 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ Phú Mỹ (VN)
7/10B Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng trong công nghiệp.  
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(210) 4-2011-15102 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ Phú Mỹ (VN)
7/10B Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng trong công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2011-15104 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Ông Vua Số  (VN) 
350/7 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu máy tính.  
 
 

(210) 4-2011-15105 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) PFIZER AG   (CH) 
Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, 
Switzerland  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2011-15106 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) PFIZER AG  (CH) 
Scharenmoosstrasse 99, 8052 Zurich, 
Switzerland  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2011-15107 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) MASSAT MICHAEL   (FR) 
L'escale, Chemin du Pinet - 83990 
SAINT TROPEZ - FRANCE  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Hộp đựng bảo vệ cho điện thoại di động, máy vi tính hoặc máy tính bảng.  
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(210) 4-2011-15108 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 10: Lưới dùng trong phẫu thuật để sửa chữa sàn chậu.  

 
 

(210) 4-2011-15110 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.2; A26.4.6 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH lựa chọn Hoàn 

Hảo  (VN) 
Số 8A, ngõ 42, phố Liễu Giai, phường 
Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy ép trái cây (dùng điện); máy rừa bát (ra (dùng điện); máy đánh bóng xi 

(dùng điện); máy giặt (dùng điện); máy hút bụi (dùng điện); máy nghiền thực phẩm (dùng 
điện); máy nghiền rác; dao điện; cối xay (trừ loại thao tác bằng tay); máy đánh kem (dùng 
điện); máy xay thực phẩm (dùng điện); máy trộn thức ăn (dùng điện); máy chế biến thực 
phẩm (dùng điện). 

 
 

(210) 4-2011-15111 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.12; 1.15.23 (540) 

 

(731) Công ty TNHH An Đạt Thành  
(VN) 
Số 371 Trần Tất Văn, phường Tràng Minh, 
quận Kiến An, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng các công trình công nghiệp; xây dựng các công trình dân dụng; cho 

thuê thiết bị xây dựng; phá các công trình xây dựng; thông tin về xây dựng.  
 
 

(210) 4-2011-15112 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.17.11; 1.5.1 
(591) Xanh, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trang trí nội 
thất Mộc Thịnh  (VN) 
505/3 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 37: Trang trí nội thất; lắp đặt: hệ thống điện, hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và 
điều hòa không khí (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở), hoàn thiện 
công trình xây dựng; xây dựng công trình dân dụng; xây dựng nhà các loại.  

 
 

(210) 4-2011-15113 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
GEMOPIA VINA  (VN) 
Khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư, số 
386 Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức (đồ kim hoàn); dây chuyền (đồ trang sức); hoa tai; vòng đeo tay 

(đồ nữ trang); nhẫn (để trang sức); lắc tay, chân (đồ trang sức).  
 
 

(210) 4-2011-15114 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
GEMOPIA VINA  (VN) 
Khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư, số 
386 Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội.  

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức (đồ kim hoàn); đá quý; dây chuyền (đồ trang sức); hoa tai; vòng 

đeo tay (đồ nữ trang); nhẫn (đồ trang sức); lắc tay, chân (đồ trang sức).  
 
 

(210) 4-2011-15115 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.2 
(591) Đen, trắng, vàng ánh kim. 

(540) 

 

(731) Công ty Cổ phần Thương mại 
Châu Tiên   (VN) 
Tổ 7, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Nước lau kính; chất tẩy vết bẩn; chất lỏng không trơn trượt dùng cho sàn nhà; 

chế phẩm loại bỏ cáu cặn dùng trong gia đình; chế phẩm hóa học để chuội bóng màu 
dùng trong gia đình; chế phẩm vệ sinh dùng cho ô tô.  

 
Nhóm 16: Khăn giấy ướt (vải không dệt); khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn 
giấy dùng để tẩy trang. 

 
Nhóm 24: Khăn lau bằng vải; khăn ăn bằng vải; khăn vải dùng để tẩy trang. 
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(210) 4-2011-15118 (220) 25.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 24.1.3; 24.1.5; A1.1.2; 14.5.23 
(591) Trắng, đỏ, đen, vàng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ bảo 
vệ 24/7  (VN) 
Số 90, ngách 200/28 Nguyễn Sơn, 
phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản; các dịch vụ cá nhân và xã hội 
được cung cấp bởi người khác phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu của cá nhân. 

 
 

(210) 4-2011-15119 (220) 25.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.13.25 
(591) Vàng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Vàng Việt  (VN) 
68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, đồ kim hoàn, vàng, bạc.  
 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; bán buôn vàng, bạc, kim loại quý, đá quý.  
 

(210) 4-2011-15120 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.1; 26.4.4; 26.13.25 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất Duy Hàng   (VN) 
76 Dương Văn Dương, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 10: Găng tay y tế. 
 
 

(210) 4-2011-15121 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Lam Sơn VINA   (VN) 
62 đường số 4, phường 7, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga; bếp điện từ; nồi cơm điện; ấm đun nước bằng điện; máy hút khói.  
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(210) 4-2011-15122 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Luyện Luân 
Hưng   (VN) 
Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Séc măng; phanh ắc pít tông (piston); xi lanh (là bộ phận của động cơ).  
 
 

(210) 4-2011-15123 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Luyện Luân 
Hưng   (VN) 
Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Séc măng; phanh ắc pít tông (piston); xi lanh (là bộ phận của động cơ).  
 
 

(210) 4-2011-15124 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Luyện Luân 
Hưng   (VN) 
Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Séc măng; phanh ắc pít tông (piston); xi lanh (là bộ phận của động cơ).  
 
 

(210) 4-2011-15125 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.7.17; 26.3.23 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Vân Linh   (VN) 
ấp Chợ, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, 
tỉnh Bình Phước  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: nông sản.  
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(210) 4-2011-15126 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) VIRCHOW HEALTHCARE PVT LTD  
(IN) 
C/708, Crystal Plaza, Andheri (W), 
Mumbai-400063, India 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-15127 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) VIRCHOW HEALTHCARE PVT LTD  
(IN) 
C/708, Crystal Plaza, Andheri (W), 
Mumbai-400063, India 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-15128 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.1; 7.1.24; 26.1.1; A26.11.12 
(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 

xuất và thương mại Tân Phú 
Vinh  (VN) 
Thôn Tân Nhuệ, xã Thụy Phương, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 20: Thùng để đóng hàng bằng chất dẻo, hộp bao bì bằng chất dẻo, thùng không 
bằng kim loại, thùng thưa, thùng chứa không bằng kim loại cũng không bằng loại xây. 

 
 

(210) 4-2011-15130 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.3.15 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lá mạ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Hoàng 
Duy  (VN) 
62D1 Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê. 
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(210) 4-2011-15131 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.4.2; 15.7.1; 
14.7.1; 26.13.25 

(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Phạm Đắc Tuyên  (VN) 
Thôn Châu Bạc, xã Cộng Hoà, huyện Vụ 
Bản, tỉnh Nam Định 

 

(511)   Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công: búa, giũa, đục, dao kéo. 
 
 

(210) 4-2011-15132 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(591) Xanh, vàng. (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiên Nhân 
Phát  (VN) 
Số 208, tỉnh lộ 765, xã Xuân Tây, huyện 
Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vòng bi máy công nghiệp; mua bán phụ tùng máy công nghiệp, nông 

nghiệp; mua bán linh kiện máy tính; mua bán phụ tùng xe ô tô, xe máy. 
 
 

(210) 4-2011-15135 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.13.1; 1.15.23; A26.11.12; 26.13.25 
(731) ELI LILLY AND COMPANY   (US) 

Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 
46285, USA.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thuốc để điều trị các rối loạn chức năng tình dục; chế phẩm 

dược và thuốc để ngăn ngừa các rối loạn chức năng tình dục. 
 
 

(210) 4-2011-15136 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Vàng, xanh rêu, trắng, đen. 
(731) ELI LILLY AND COMPANY  (US) 

Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 
46285, USA.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thuốc để điều trị các rối loạn chức năng tình dục; chế phẩm 

dược và thuốc để ngăn ngừa các rối loạn chức năng tình dục. 
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(210) 4-2011-15143 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
EURO SUN  (VN) 
Số 11, ngách 71/14 đường Hoàng Văn 
Thái, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-15144 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.2; 3.7.17; A26.11.12; 25.7.20 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại LAVIT  (VN) 
Phòng 407, nhà A3, ngõ 102, đường 
Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-15145 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.2; 26.4.9; 26.4.4 
(591) Đỏ, đỏ nhạt, hồng, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm EIFFEL Pháp  (VN) 
Số 68 Quan Nhân, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 282 tập a (09.2011) 

 

 
1475 

(210) 4-2011-15148 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng  (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-15149 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng  (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-15150 (220) 25.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 2.1.2 
(591) Trắng, nâu, vàng, đỏ, ghi, đen, tím. 
(731) Công ty cổ phần thuốc bảo 

vệ thực vật Việt Trung   (VN) 
G16 Làng Quốc Tế Thăng Long, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 
vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ ốc bươu vàng.  

 
 

(210) 4-2011-15154 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thanh Tùng  (VN) 
Phòng 207, chung cư 477/61, Nơ Trang 
Long, phường 13, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; xuất bản sách báo, ấn phẩm; tổ chức các cuộc thi 
về giáo dục và giải trí; tổ chức hội thảo, hội nghị giáo dục và giải trí; tổ chức câu lạc bộ về 
giáo dục đào tạo.  
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(210) 4-2011-15155 (220) 25.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) A11.3.4 
(591) Bạc. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Perfect 
Trading Total International  
(VN) 
294 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 

(210) 4-2011-15156 (220) 25.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) A11.3.4 
(591) Bạc. 

(540) 

  

(731) Công Ty TNHH MTV Perfect 
Trading Total International  
(VN) 
294 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 

(210) 4-2011-15160 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1; 26.4.4; 26.11.3; 25.7.20 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH cơ khí An Sơn (VN)

Số 75, quốc lộ 1A, phường Thạnh Xuân, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy chế biến cao su. 

 
 

(210) 4-2011-15163 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; 14.9.7 
(591) Đỏ, vàng, nâu, trắng. 
(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật 1 Trung Ương  (VN) 
Số 145 Hồ Đắc Di, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và tuyến trùng, 
thuốc diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ, thuốc diệt nấm; thuốc trừ côn trùng y tế.  

 
 

(210) 4-2011-15164 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Nguyễn Văn Phong  (VN) 
492 Nguyễn Văn Công, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại; thiết bị sổ tay điện tử (PDA); bộ sạc pin; tai nghe điện thoại; thẻ 

nhớ; ắc quy; pin điện thoại; ti vi; đầu đọc DVD; đầu đọc VCD; thiết bị nghe nhạc số 
MP3; thiết bị xem hình số MP4.  

 
Nhóm 35: Mua bán linh kiện, phụ kiện, thiết bị điện tử cụ thể là ti vi, máy tính, đầu đọc 
đĩa, thiết bị nghe nhạc, thiết bị xem hình ảnh số MP4, dàn âm thanh; mua bán thiết bị viễn 
thông, pin điện thoại. 

 
 

(210) 4-2011-15165 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

  
(591) Đỏ, trắng, xám. 
(731) Công ty Phước An (TNHH)  (VN) 

Quốc lộ 38, phố Ba Huyện, Khắc Niệm, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành. 
 

Nhóm 32: Nước (đồ uống); nước ép trái cây (đồ uống).  
 
 

(210) 4-2011-15167 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.4; A26.11.12; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen, xanh dương, xanh tím than. 

(540) 

  

(731) Tô Hữu Hảo  (VN) 
Thôn Đức Thịnh, xã Đức Thắng, huyện 
Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: kính mắt, phụ kiện kính mắt, hộp đựng 

kính mắt, thiết bị ngành kính mắt, điện thoại.  
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(210) 4-2011-15168 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.9.4; A26.11.12; 26.1.1; 24.17.15 
(591) Ghi, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Văn phòng luật sư Thiên ứng (VN)
Số 223A, ngõ 22 Khương Hạ, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ nghiên cứu pháp luật, dịch vụ kiện tụng (tranh tụng). 
 
 

(210) 4-2011-15170 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) DURUKAN INTERNATIONAL (M) 

SDN BHD   (MY) 
Lot 268 Block 1, 2 & 3 Jalan Sultanah 
Zainab, 15000 Bandar Kota Bharu, 
Kelantan, Malaysia  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo có que nhỏ cầm tay đế mút (lollipops); đồ ăn ngọt có thành phần 
chính là đường; kẹo.  

 
 

(210) 4-2011-15171 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Hộ kinh doanh nha khoa 
Thảo Ân  (VN) 
1416-1416A tỉnh lộ 10, khu phố 4, 
phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 44: Phòng khám nha khoa. 
 
 

(210) 4-2011-15172 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A1.1.10; 2.9.10 
(731) Hộ kinh doanh nha khoa 

thẩm mỹ Minh Thảo  (VN) 
715 tỉnh lộ 10, khu phố 2, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 44: Phòng khám nha khoa. 
 
 

(210) 4-2011-15173 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 24.5.1; 26.3.4; 6.1.2 
(591) Xanh dương, vàng, trắng. 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Nam á  (VN) 
97 bis Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng bạc. 
 

Nhóm 36: Huy động vốn; huy động vốn từ nước ngoài; mua bán ngoại tệ; vay vốn các tổ 
chức tín dụng khác; tiếp nhận và phát triển vốn đầu tư; thanh toán quốc tế; chiết khấu 
thương phiếu,trái phiếu và các giấy tờ có giá; hùn vốn và liên doanh vốn; dịch vụ thanh toán 
giữa các khách hàng; dịch vụ chuyển tiền nhanh; dịch vụ ngân hàng khác trong quan hệ với 
nước ngoài khi được ngân hàng nhà nước cho phép; thực hiện hoạt động bao thanh toán. 

 
 

(210) 4-2011-15174 (220) 25.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 1.3.1; A1.3.16; 25.7.20 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Phạm Xuân Phong   (VN) 

1172/40 Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo, dạy nghề.  
 
 

(210) 4-2011-15175 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 1.3.1 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) DNTN sản xuất và thương mại 

Minh Phó   (VN) 
108/15 Hậu Giang, phường 6, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ kiện cho tủ, bàn, ghế như: ốc vít, chốt, bản lề, tay cầm, bánh xe, 
miếng đệm chân bàn ghế làm bằng cao su hoặc nhựa; mua bán đồ ngũ kim, thanh đỡ (bát, 
kệ đỡ bằng kim loại); mua bán các sản phẩm nhựa như hộp, đĩa, khay, ly; mua bán đầu 
máy đọc đĩa kỹ thuật số, loa, máy thu hình (tivi), điện thoại.  
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(210) 4-2011-15176 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1; 26.11.2; A14.5.2 
(591) Vàng, ghi xám, đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH Thuận Phú  (VN) 

167-169 đường 23/8, phường 8, thành 
phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng trang trí nội thất như bàn, ghế, giường, tủ, giá kệ, gương soi; 

mua bán sơn, véc ni, mực in. 
 
 

(210) 4-2011-15177 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 19.1.1; 26.1.1; A26.11.12; A5.3.14; 
5.7.20; 7.3.4; 26.4.2 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng, ghi xám, 
nâu, trắng. 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
quốc tế Tân Đạt Dương   (VN) 
89/975 Q1 Lê Đức Thọ, phường 6, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 
 

(210) 4-2011-15178 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A24.17.11 
(591) Vàng đồng. 
(731) Công ty TNHH giải trí Lê 

Quang  (VN) 
106 Phan Văn Hân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ đêm (giải trí). 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy bar (quầy rượu); dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2011-15179 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh. 
(731) Công ty TNHH Đại Hưng Gia  

(VN) 
Phòng 1, 133/34 Văn Thân, phường 8, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột cà ri bơ; bột ngũ vị hương; sa tế; cà ri dầu, tương ớt, tinh dầu chuối. 
 
 

(210) 4-2011-15180 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Doanh nghiệp tư nhân My 
Phương Nguyên  (VN) 
162/34/20B Trần Quang Diệu, phường 
An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần 
Thơ 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước khoáng. 
 
 

(210) 4-2011-15181 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 5.5.15 
(591) Trắng, xanh lá cây, tím, vàng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Liên Hoa  (VN) 
19 đường 1A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Các loại bột như: bột gạo, bột mì, bột sắn, bột làm bánh, bột chiên, bột năng, 

bột bánh cuốn. 
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(210) 4-2011-15182 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.3.1 
(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiên An  (VN) 
120 quốc lộ 9, thành phố Đông Hà, tỉnh 
Quảng Trị 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị máy văn phòng. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ khai thác khoáng sản. 
 
 

(210) 4-2011-15183 (220) 25.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 7.1.24; 26.3.23; 26.4.4; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh lam. 
(731) Nguyễn Chí Cường  (VN) 

Thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông, 
tỉnh Phú Thọ 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ gia dụng: quạt điện, ấm đun nước (có dùng điện), nồi cơm điện, bếp 

điện, nồi hầm, nồi lẩu bằng điện, máy làm sữa chua bằng điện, vỉ nướng, dụng cụ thể thao.  
 
 

(210) 4-2011-15184 (220) 26.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Quốc Kỳ  (VN) 
Số 15 dãy D, lô 18, khu đô thị mới Định 
Công, xã Định Công, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 

 
 

(210) 4-2011-15185 (220) 26.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH Cựu học viên 
KOTO  (VN) 
59 Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp 
bánh ngọt do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thức ăn & đồ uống đã được chế biến 
sẵn để sử dụng ngay; dịch vụ bán thức ăn & đồ uống mang về (do nhà hàng thực hiện). 

 
 

(210) 4-2011-15186 (220) 26.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.15.15; 26.1.1; 26.3.23; 26.7.3 
(591) Trắng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Phạm Tuấn Khanh   (VN) 
Số 278/11 Nhật Tảo, phường 8, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe máy.  

 
 

(210) 4-2011-15189 (220) 26.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A1.5.3; 1.5.1 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng cà rốt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
xây dựng Đạt Thành  (VN) 
329 đường TCH 02, khu phố 4, phường 
Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng.  

 
 

(210) 4-2011-15204 (220) 26.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.5.21; 5.5.19 
(591) Xanh cốm, trắng, vàng. 
(731) Công ty cổ phần Phạm Hùng 

Chương   (VN) 
117 Nguyễn Thị Rành, ấp Bàu Tre 2, Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  (740) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu 
và Chất lượng (NATUSI) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy; giấy in; giấy làm bao bì; giấy bìa; giấy tráng keo dính (giấy đề can); 

phong bì.  
 

Nhóm 40: In trên bao bì, in trên sản phẩm vải sợi dệt may đan.  
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(210) 4-2011-15206 (220) 26.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Thành Đạt  (VN) 
49 bis Cửu Long, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Băng dùng để băng bó (dùng cho mục đích y tế); băng dính (dùng cho mục đích 
y tế); cao dán (dùng cho mục đích tế); băng dính cuộn dùng trong ngành y; dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-15207 (220) 26.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.5.22; 5.13.25; A5.13.9 
(591) Hồng, xanh lá cây, xanh dương, đỏ, 

trắng, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Phước Thanh 
(VN) 
258/35, tổ 10, KV Thới Long, phường 
Thới An Đông, quận Bình Thủy, thành 
phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2011-15208 (220) 26.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 2.3.1 
(591) Vàng, đen, đỏ. 
(731) MIRAGE FOOD CO.,LTD.  (KR) 

498-7, Cheonghak-dong, Yeonsu-gu, 
Incheon, 406-831, Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn; chuỗi nhà hàng ăn.  
 
 

(210) 4-2011-15210 (220) 26.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.7.20 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương 

mại dịch vụ Tín Đạt   (VN) 
228 đường Lê Đình Cẩn, khu phố 6, 
phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 12: Lốp (vỏ) xe gắn máy, máy cày, máy kéo và xe ô tô; săm (ruột) của xe gắn máy, 
máy cày, máy kéo và xe ô tô.  

 
 

(210) 4-2011-15211 (220) 26.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.7.20 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Tín Đạt  
(VN) 
228 đường Lê Đình Cẩn, khu phố 6, 
phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 12: Lốp (vỏ) xe gắn máy, máy cày, máy kéo và xe ô tô; săm (rưột) của xe gắn máy, 

máy cày, máy kéo và xe ô tô.  
 
 

(210) 4-2011-15221 (220) 26.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.11.12 
(591) Xanh nước biển, trắng, ghi 
(731) Công ty cổ phần thép Long 

Việt  (VN) 
Số 87, tập thể E664, xã Vĩnh Quỳnh, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Thép.  
 

Nhóm 35: Mua bán thép.  
 
 

(210) 4-2011-15233 (220) 26.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.1.2; 26.1.4; A25.3.15 
(591) Trắng, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ngôi Sao 
Thiên Hà  (VN) 
Phòng 302, số 87 Láng Hạ, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Ngô rang và nổ (ngô nổ); ngô rang nổ. 
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(210) 4-2011-15234 (220) 26.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất Dương Vinh   (VN) 
Xuân ¤, phường Võ Cường, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  

 
 

 
 

(210) 4-2011-15235 (220) 26.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.5.20; 26.1.1; A5.7.22 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, đỏ, vàng, 

da cam, đen 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Nghi Thành   (VN) 
Số nhà 147, ngõ Xã Đàn 2, phường Nam 
Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

 

 
(210) 4-2011-15236 (220) 26.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.5.20; 26.1.1; A5.11.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, da cam, đen, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Nghi Thành   (VN) 
Số nhà 147, ngõ Xã Đàn 2, phường Nam 
Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-15237 (220) 26.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A5.5.20; 26.1.1; A5.7.22; A25.7.21 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, đỏ, vàng, 

da cam, đen 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Nghi Thành  (VN) 
Số nhà 147, ngõ Xã Đàn 2, phường Nam 
Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2011-15238 (220) 26.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.7.25; 3.13.1; 25.5.25 
(591) Tím sẫm, tím, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần DIANA  (VN) 

Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn giấy. 
 
 

(210) 4-2011-15239 (220) 26.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.7.25; 3.13.1; 25.5.25 
(591) Tím sẫm, tím, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần DIANA  (VN) 

Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn giấy. 
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(210) 4-2011-15250 (220) 26.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) A11.3.4; 26.2.7; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH cà phê Gia 
Nguyễn  (VN) 
31/15 Phan Huy ích, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột, cà phê rang- cà phê chưa rang. 

 
 

(210) 4-2011-15261 (220) 26.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Nguồn Sống Việt (VN)  (VN) 
237 đường 9A, khu dân cư Trung Sơn, ấp 
4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe như: ghế mát xa, dải đệm mát xa; mua 

bán đồ dùng gia đình như: chậu rửa, xô, nồi, chảo (không dùng điện).  
 
 

(210) 4-2011-15262 (220) 26.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
An Long (VN)  (VN) 
Cụm công nghiệp Long Định-Long 
Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật (dầu ăn).  

 
 

(210) 4-2011-15263 (220) 26.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Lê Việt Hùng   (VN) 
46/13 Trần Quí Khoách, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2011-15264 (220) 26.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Lê Việt Hùng   (VN) 
46/13 Trần Quí Khoách, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2011-15265 (220) 26.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tinh Chi   (VN) 
35 Liên khu 10-11, khu phố 11, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 09: Tụ điện. 
 
 

(210) 4-2011-15266 (220) 26.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.13.25 
(731) CHAROEN POKPHAND GROUP CO., 

LTD.   (TH) 
313 C.P. Tower, Silom Road, Silom Sub-
district, Bangrak District, Bangkok, 
Thailand  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật và thú vật. 
 
 

(210) 4-2011-15267 (220) 26.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.2 
(731) CHAROEN POKPHAND GROUP CO., 

LTD.    (TH) 
313 C.P. Tower, Silom Road, Silom Sub-
district, Bangrak District, Bangkok, 
Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật và thú vật. 
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(210) 4-2011-15268 (220) 26.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) A1.1.12; A5.5.20; 26.5.1 
(731) CHAROEN POKPHAND GROUP CO., 

LTD.   (TH) 
313 C.P. Tower, Silom Road, Silom Sub-
district, Bangrak District, Bangkok, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật và thú vật. 
 
 

(210) 4-2011-15269 (220) 26.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.3.1; A25.3.3 
(731) CHAROEN POKPHAND GROUP CO., 

LTD.   (TH) 
313 C.P. Tower, Silom Road, Silom Sub-
district, Bangrak District, Bangkok, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật và thú vật. 

 
 

(210) 4-2011-15270 (220) 26.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 25.3.1; A25.3.3 
(731) CHAROEN POKPHAND GROUP CO., 

LTD.   (TH) 
313 C.P. Tower, Silom Road, Silom Sub-
district, Bangrak District, Bangkok, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật và thú vật. 

 
 

(210) 4-2011-15271 (220) 26.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.9.16 
(731) CHAROEN POKPHAND GROUP CO., 

LTD.   (TH) 
313 C.P. Tower, Silom Road, Silom Sub-
district, Bangrak District, Bangkok, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật và thú vật.  
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(210) 4-2011-15272 (220) 26.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 3.9.16 
(731) CHAROEN POKPHAND GROUP CO., 

LTD.    (TH) 
313 C.P. Tower, Silom Road, Silom Sub-
district, Bangrak District, Bangkok, 
Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật và thú vật.  

 
 

(210) 4-2011-15273 (220) 26.07.2011 
 (441) 26.09.2011 

(531) 3.9.16; 26.3.1 
(731) CHAROEN POKPHAND GROUP CO., 

LTD.   (TH) 
313 C.P. Tower, Silom Road, Silom Sub-
district, Bangrak District, Bangkok, 
Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật và thú vật.  

 
 

(210) 4-2011-15274 (220) 26.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) CHAROEN POKPHAND GROUP CO., 
LTD.   (TH) 
313 C.P. Tower, Silom Road, Silom Sub-
district, Bangrak District, Bangkok, Thailand 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật và thú vật. 

 
 

(210) 4-2011-15275 (220) 26.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 5.5.16; 3.9.16 
(731) CHAROEN POKPHAND GROUP CO., 

LTD.   (TH) 
313 C.P. Tower, Silom Road, Silom Sub-
district, Bangrak District, Bangkok, 
Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật và thú vật. 
 
 

(210) 4-2011-15276 (220) 26.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.9.1; 26.4.3 
(731) CHAROEN POKPHAND GROUP CO., 

LTD.    (TH) 
313 C.P. Tower, Silom Road, Silom Sub-
district, Bangrak District, Bangkok, 
Thailand   

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật và thú vật. 

 
 

(210) 4-2011-15277 (220) 26.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 3.9.16; 26.1.1 
(731) CHAROEN POKPHAND GROUP CO., 

LTD.    (TH) 
313 C.P. Tower, Silom Road, Silom Sub-
district, Bangrak District, Bangkok, 
Thailand   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật và thú vật. 

 
 

(210) 4-2011-15280 (220) 26.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 15.7.1 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thương mại 
phụ tùng xe máy Trường Đại  
(VN) 
3/20B Nguyễn Văn Săng, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe máy. 
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(210) 4-2011-15283 (220) 27.07.2011 
  (441) 26.09.2011 

(531) 26.4.2; A25.3.3 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) TENAX S.P.A.   (IT) 

Via I Maggio 226 I-37020 DOLCE'-
Fraz. VOLARGNE (Verona) Italy  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng trong công nghiệp và mát tít (chất dính) dùng trong công nghiệp.  
 

Nhóm 03: Chất để mài mòn; sáp dùng để đánh bóng; bột và chế phẩm dùng để tẩy rửa 
(không dùng cho quá trình sản xuất hay dùng cho y tế); chất để đánh bóng; chất để đánh 
bóng làm cho sáng lên, chất để đánh bóng làm láng bóng, chất để nạo và tẩy dầu mỡ; bột 
mài (chất để mài mòn), giấy ráp (chất để đánh bóng và mài mòn).  

 

Nhóm 19: Đá tự nhiên và đá nhân tạo. 
 
 

(210) 4-2011-15518 (220) 29.07.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần TOKUMA Việt 
Nam  (VN) 
Số 2, ngách 28, ngõ 185, phố Minh Khai, 
phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại, cửa bằng kim loại, cấu kiện bằng kim loại vận 
chuyển được, lan can bằng inox, cầu thang bằng inox, ống dẫn và ống bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2011-15794 (220) 02.08.2011 
  (441) 26.09.2011 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Cổng Vàng (VN)   (VN) 
Số 60 Giang Văn Minh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; các loại đồ uống không có cồn.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống giải khát; dịch vụ cung cấp đồ ăn uống (do nhà hàng thực hiện).  
 
 

(210) 4-2011-16459 (220) 10.08.2011 
  (441) 26.09.2011 

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật An Giang  (VN) 
23 Hà Hoàng Hổ, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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Phần v 
 

CÁC YÊU CẦU XÉT NGHIỆM NỘI DUNG 
ĐƠN SÁNG CHẾ VÀ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 

NỘP SAU KHI đơn Đã CÔNG Bố 
__________ 

     
Danh sách các đơn có yêu cầu thẩm định nội dung 

Do người nộp đơn yêu cầu 
 

(21) 
Số đơn 

(11) 
Số công 
bố đơn 

(43) 
Ngày công 

bố đơn 

 
Ngày yêu cầu 

(51) 
Chỉ số phân 
loại quốc tế 

1-2008-00304 20485 25.08.2009 27.07.2011     E02D 17/20 
1-2008-00428 20490 25.08.2009 22.08.2011     A63B 53/14 
1-2008-00697 20725 25.09.2009 17.08.2011     B42F 13/00 
1-2008-00779 20492 25.08.2009 05.08.2011     C09K 3/12 
1-2008-00840 20984 26.10.2009 17.08.2011     B42F 13/00 
1-2008-00932 20993 26.10.2009 17.08.2011     B42F 13/00 
1-2008-01984 19776 25.05.2009 28.07.2011     G06Q 90/00 
1-2009-00128 20567 25.08.2009 25.07.2011     B62J 11/00 
1-2009-00129 20568 25.08.2009 25.07.2011     B60R 25/04 
1-2009-00210 20578 25.08.2009 01.08.2011     A63B 53/04 
1-2009-00262 20590 25.08.2009 11.08.2011     H01R 13/453 
1-2009-00467 20820 25.09.2009 26.07.2011     B63H 3/02 
1-2009-00488 26321 27.06.2011 05.08.2011     C02F 11/12 
1-2009-00489 26322 27.06.2011 05.08.2011     C02F 11/12 
1-2009-00490 26323 27.06.2011 05.08.2011     C02F 11/12 
1-2009-01366 22042 25.02.2010 10.08.2011     A61H 7/00 
1-2009-01726 25126 27.02.2011 01.08.2011     A62C 17/00 
1-2009-02251 22509 26.04.2010 08.08.2011     H04J 3/00 
1-2009-02519 24054 25.10.2010 05.08.2011     F21V 29/02 
1-2010-00312 22636 26.04.2010 05.08.2011     A61B 1/05 
1-2010-00478 23358 26.07.2010 01.08.2011     F25J 2/07 
1-2010-00991 25725 25.04.2011 03.08.2011     C05C 11/00 
1-2010-01675 24972 27.01.2011 17.08.2011     C23C 2/06 
1-2010-01676 24973 27.01.2011 19.08.2011     C23C 2/06 
1-2010-01984 25752 25.04.2011 01.08.2011     F16K 21/04 
1-2010-01985 24741 27.12.2010 02.08.2011     C07D 207/20 
1-2010-02012 26375 27.06.2011 26.07.2011     A01P 3/00 
1-2010-02013 24744 27.12.2010 10.08.2011     H04N 7/01 
1-2010-02036 24473 25.11.2010 08.08.2011     A61K 36/18 
1-2010-02066 25016 27.01.2011 28.07.2011     E04F 15/04 
1-2010-02073 26380 27.06.2011 03.08.2011     A61K 31/357 
1-2010-02086 24760 27.12.2010 05.08.2011     C01G 23/04 
1-2010-02092 25474 25.03.2011 29.07.2011     A01K 67/033 
1-2010-02096 25211 27.02.2011 19.08.2011     G10L 21/04 
1-2010-02121 24295 25.10.2010 29.07.2011     C07D 403/12 
1-2010-02131 24767 27.12.2010 22.08.2011     A01N 25/04 
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1-2010-02136 25020 27.01.2011 01.08.2011     C22C 29/12 
1-2010-02149 26383 27.06.2011 05.08.2011     C07C 17/02 
1-2010-02149 26383 27.06.2011 05.08.2011     C07C 17/02 
1-2010-02154 25758 25.04.2011 11.08.2011     C07D 487/04 
1-2010-02170 24771 27.12.2010 09.08.2011     G02B 7/34 
1-2010-02185 25764 25.04.2011 15.08.2011     C07D 213/75 
1-2010-02186 25765 25.04.2011 08.08.2011     C02F 9/00 
1-2010-02188 25228 27.02.2011 01.08.2011     C07D 487/04 
1-2010-02197 25232 27.02.2011 25.07.2011     A61F 13/15 
1-2010-02209 24301 25.10.2010 25.07.2011     A61K 31/198 
1-2010-02222 24487 25.11.2010 01.08.2011     C07D 487/04 
1-2010-02228 25026 27.01.2011 03.08.2011     C07C 213/10 
1-2010-02236 25237 27.02.2011 05.08.2011     A61F 13/49 
1-2010-02239 26081 25.05.2011 17.08.2011     C09D 9/00 
1-2010-02247 25769 25.04.2011 27.07.2011     C02F 3/30 
1-2010-02262 24491 25.11.2010 22.08.2011     C07C 253/14 
1-2010-02263 26083 25.05.2011 15.08.2011     C01G 29/00 
1-2010-02284 26085 25.05.2011 22.08.2011     C23C 18/44 
1-2010-02333 24803 27.12.2010 04.08.2011     G01V 1/28 
1-2010-02346 25502 25.03.2011 05.08.2011     F41H 5/04 
1-2010-02352 26090 25.05.2011 04.08.2011     C07D 498/10 
1-2010-02383 25504 25.03.2011 08.08.2011     C07D 401/12 
1-2010-02385 24810 27.12.2010 29.07.2011     A24D 1/02 
1-2010-02388 24811 27.12.2010 23.08.2011     A23G 4/00 
1-2010-02396 24813 27.12.2010 08.08.2011     G01V 1/28 
1-2010-02400 25506 25.03.2011 02.08.2011     F16K 7/1 
1-2010-02401 25040 27.01.2011 12.08.2011     C07D 277/82 
1-2010-02406 25779 25.04.2011 25.07.2011     A61F 13/15 
1-2010-02407 25508 25.03.2011 05.08.2011     A61F 13/15 
1-2010-02419 25510 25.03.2011 24.08.2011     A61F 13/49 
1-2010-02422 24817 27.12.2010 10.08.2011     C07D 487/04 
1-2010-02423 26096 25.05.2011 11.08.2011     H01B 3/46 
1-2010-02438 25044 27.01.2011 12.08.2011     A61M 5/34 
1-2010-02445 25045 27.01.2011 12.08.2011     B01J 2/00 
1-2010-02450 25046 27.01.2011 16.08.2011     A61F 13/496 
1-2010-02454 25266 27.02.2011 19.08.2011     A61Q 5/02 
1-2010-02456 26099 25.05.2011 19.08.2011     A61K 8/04 
1-2010-02461 25047 27.01.2011 11.08.2011     C21B 5/00 
1-2010-02477 25048 27.01.2011 03.08.2011     H04B 7/02 
1-2010-02492 25050 27.01.2011 04.08.2011     F01N 1/08 
1-2010-02493 25051 27.01.2011 05.08.2011     A61F 13/49 
1-2010-02507 25519 25.03.2011 11.08.2011     C07D 295/033 
1-2010-02508 25271 27.02.2011 09.08.2011     A44B 11/25 
1-2010-02510 25787 25.04.2011 11.08.2011     C07D 417/04 
1-2010-02514 26100 25.05.2011 26.07.2011     C07D 213/28 
1-2010-02515 25789 25.04.2011 26.07.2011     C07D 471/04 
1-2010-02539 24514 25.11.2010 16.08.2011     C07D 471/04 
1-2010-02546 25525 25.03.2011 10.08.2011     A61K 8/14 
1-2010-02550 25527 25.03.2011 01.08.2011     A23C 19/076 
1-2010-02553 24838 27.12.2010 11.08.2011     B65D 51/28 
1-2010-02566 25279 27.02.2011 29.07.2011     A61K 31/437 
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1-2010-02571 25280 27.02.2011 12.08.2011     H01L 21/225 
1-2010-02576 26101 25.05.2011 18.08.2011     C07D 495/04 
1-2010-02585 25281 27.02.2011 03.08.2011     C10J 3/14 
1-2010-02610 25282 27.02.2011 29.07.2011     H04W 4/14 
1-2010-02616 25284 27.02.2011 18.08.2011     A61F 13/15 
1-2010-02625 25801 25.04.2011 03.08.2011     A61K 39/395 
1-2010-02637 25537 25.03.2011 05.08.2011     C07D 401/12 
1-2010-02653 25539 25.03.2011 11.08.2011     C07D 487/04 
1-2010-02656 25068 27.01.2011 10.08.2011     F03B 3/02 
1-2010-02659 25070 27.01.2011 10.08.2011     F03B 3/02 
1-2010-02662 25290 27.02.2011 05.08.2011     A44B 18/00 
1-2010-02670 24865 27.12.2010 09.08.2011     A61K 31/7052 
1-2010-02707 25296 27.02.2011 04.08.2011     B29C 65/08 
1-2010-02708 25297 27.02.2011 04.08.2011     B29C 65/08 
1-2010-02710 25810 25.04.2011 19.08.2011     A61K 9/20 
1-2010-02731 25079 27.01.2011 04.08.2011     B32B 27/10 
1-2010-02744 26406 27.06.2011 12.08.2011     H01L 31/0236 
1-2010-02746 25083 27.01.2011 09.08.2011     A23L 1/305 
1-2010-02748 25816 25.04.2011 08.08.2011     A61K 9/48 
1-2010-02777 26408 27.06.2011 19.08.2011     A01N 43/90 
1-2010-02792 25827 25.04.2011 27.07.2011     F22B 21/02 
1-2010-02805 25313 27.02.2011 03.08.2011     H05K 3/46 
1-2010-02817 26410 27.06.2011 18.08.2011     C07D 495/04 
1-2010-02824 25557 25.03.2011 29.07.2011     H04W 72/04 
1-2010-02826 26113 25.05.2011 15.08.2011     A44B 18/00 
1-2010-02919 25322 27.02.2011 22.08.2011     A61K 8/46 
1-2010-02927 25571 25.03.2011 05.08.2011     A61F 13/15 
1-2010-02928 25572 25.03.2011 05.08.2011     A61F 13/49 
1-2010-02975 25334 27.02.2011 12.08.2011     B65D 41/18 
1-2010-02976 25335 27.02.2011 12.08.2011     B65D 47/18 
1-2010-02984 25853 25.04.2011 19.08.2011     D03D 15/00 
1-2010-03056 25587 25.03.2011 08.08.2011     B29D 30/48 
1-2010-03099 25347 27.02.2011 01.08.2011     H04W 74/04 
1-2010-03100 25870 25.04.2011 17.08.2011     H05K 1/02 
1-2010-03102 25348 27.02.2011 01.08.2011     H04W 74/04 
1-2010-03122 25351 27.02.2011 19.08.2011     B67D 1/10 
1-2010-03200 25358 27.02.2011 19.08.2011     C12N 15/09 
1-2010-03379 25627 25.03.2011 03.08.2011     C11D 3/20 
1-2010-03392 25629 25.03.2011 27.07.2011     E21B 43/24 
1-2010-03484 25643 25.03.2011 27.07.2011     F23D 14/10 
1-2010-03485 25644 25.03.2011 27.07.2011     F23D 14/10 
1-2010-03501 25649 25.03.2011 05.08.2011     A46B 15/00 
1-2010-03512 25653 25.03.2011 11.08.2011     B01J 21/12 
1-2011-00516 26293 25.05.2011 02.08.2011     F16B 12/14 
1-2011-00536 26001 25.04.2011 18.08.2011     A24D 3/10 
1-2011-01028 26665 27.06.2011 05.08.2011     B63B 21/14 
2-2008-00251 01528 25.05.2010 08.08.2011     H01H 1/12 
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Phần vi 
   

 

Yêu cầu sửa đổi đơn  
 

1 - Sửa đổi đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4908/ TB-SHTT, ngày 10.08.2011  
(210)  Số đơn: 1-2007-00189  (220) Ngày nộp đơn 15/03/2006 

Mục sửa đổi : Tên của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
SANYO ELECTRIC CO., LTD. (jp) 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4910/ TB-SHTT, ngày 10.08.2011  
(210)  Số đơn: 1-2006-00410  (220) Ngày nộp đơn 26/01/2007 

Mục sửa đổi : Tên và địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
OMG Intellectual Properties Pte Ltd (sg) 
155B/157B Telok Ayer Street, Singapore 068611 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4913/ TB-SHTT, ngày 10.08.2011  
(210)  Số đơn: 1-2006-00410  (220) Ngày nộp đơn 26/01/2007 

Mục sửa đổi : Ngày nộp đơn quốc tế được sửa thành:  
Nội dung mới:  
16/07/2009 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5452/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 2-2010-00297  (220) Ngày nộp đơn 30/12/2010 

Mục sửa đổi : Tên và địa chỉ của chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
16 Đặng Thai Mai, phường 7, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5453/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 2-2011-00108  (220) Ngày nộp đơn 26/05/2011 

Mục sửa đổi : Tên và địa chỉ của tác giả được sửa thành:  
Nội dung mới: Bổ sung tác giả GPHI sau đây vào danh sách các tác giả khác: 
Tên đầy đủ: hidenori hasegawa  
Địa chỉ: 1-105, Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo 1018101 Japan 
Quốc tịch: Nhật Bản 
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2 - Sửa đổi đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4552/ TB-SHTT, ngày 28.07.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-00443  (220) Ngày nộp đơn 15.07.2009 

Mục sửa đổi: Tách đơn:  
Nội dung mới:  
- Tách nhóm 42 sang đơn mới 4-2011-11603  
- Nhóm 37 giữ nguyên ở đơn gốc 4-2009-14423 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5317/ TB-SHTT, ngày 25.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-09460  (220) Ngày nộp đơn 06.05.2010 

Mục sửa đổi : Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Cụm công nghiệp Tập đoàn Anova, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5317/ TB-SHTT, ngày 25.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-09461  (220) Ngày nộp đơn 06.05.2010 

Mục sửa đổi : Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Cụm công nghiệp Tập đoàn Anova, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5317/ TB-SHTT, ngày 25.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-09067  (220) Ngày nộp đơn 13.05.2011 

Mục sửa đổi : Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Cụm công nghiệp Tập đoàn Anova, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5317/ TB-SHTT, ngày 25.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-14466  (220) Ngày nộp đơn 15.07.2011 

Mục sửa đổi : Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Cụm công nghiệp Tập đoàn Anova, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5318/ TB-SHTT, ngày 25.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-28160  (220) Ngày nộp đơn 25.12.2009 

Mục sửa đổi : Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 20, ngõ 176/10, phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

_______________________  
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5421/ TB-SHTT, ngày 30.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-00192  (220) Ngày nộp đơn 06.01.2011 

Mục sửa đổi : Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
115 Lê Thanh Nghị, phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5422/ TB-SHTT, ngày 30.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-18694  (220) Ngày nộp đơn 03.09.2009 

Mục sửa đổi : Danh mục sản phẩm được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Nhóm 09: Kính đeo mắt; khung dùng cho kính mắt; kính râm; bao kính; dây và dây 
chuyền nhỏ dùng cho kính mắt; mắt kính. 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5423/ TB-SHTT, ngày 30.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-12997  (220) Ngày nộp đơn 16.06.2010 

Mục sửa đổi : Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
P.O.Box 7792, New York, New York 10150 USA 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5424/ TB-SHTT, ngày 30.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-05092  (220) Ngày nộp đơn 23.03.2011 

Mục sửa đổi : Tên của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty tnhh nước giảI khát kirin việt nam 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5425/ TB-SHTT, ngày 30.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-05090  (220) Ngày nộp đơn 23.03.2011 

Mục sửa đổi : Tên của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty tnhh nước giảI khát kirin việt nam 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5426/ TB-SHTT, ngày 30.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-15057  (220) Ngày nộp đơn 22.07.2011 

Mục sửa đổi : Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_______________________  
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5427/ TB-SHTT, ngày 30.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-19393  (220) Ngày nộp đơn 10.09.2008 

Mục sửa đổi : Danh mục sản phẩm được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Loại bỏ nhóm 18 và 25 ra khỏi danh mục sản phẩm/dịch vụ đăng ký theo đơn 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5428/ TB-SHTT, ngày 30.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-11858  (220) Ngày nộp đơn 02.06.2010 

Mục sửa đổi : Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
259 Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5429/ TB-SHTT, ngày 30.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-14575  (220) Ngày nộp đơn 08.07.2010 

Mục sửa đổi : Tên của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần tìm việc nhanh 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5430/ TB-SHTT, ngày 30.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-13674  (220) Ngày nộp đơn 25.06.2010 

Mục sửa đổi : Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số nhà 24, phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Vân Đình, huyện ứng Hoà, TP Hà Nội 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5431/ TB-SHTT, ngày 30.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-16115  (220) Ngày nộp đơn 29.07.2010 

Mục sửa đổi : Tên của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần vntower 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5432/ TB-SHTT, ngày 30.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-11599  (220) Ngày nộp đơn 31.05.2010 

Mục sửa đổi : Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Phòng 1611, nhà CT1 đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội 

_______________________  
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5433/ TB-SHTT, ngày 30.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-23797  (220) Ngày nộp đơn 06.11.2008 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty tnhh tư vấn kinh doanh & sở hữu trí tuệ phadilaf 
Số 25 ngõ 1, phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP 
Hà Nội 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5434/ TB-SHTT, ngày 30.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-11153  (220) Ngày nộp đơn 25.05.2010 

Mục sửa đổi : Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
259 Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5435/ TB-SHTT, ngày 30.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-09738  (220) Ngày nộp đơn 10.05.2010 

Mục sửa đổi : Tên của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty tnhh sikar 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5436/ TB-SHTT, ngày 30.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-03570  (220) Ngày nộp đơn 26.02.2010 

Mục sửa đổi : Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
19 đường A4, phường 12, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5437/ TB-SHTT, ngày 30.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-21536  (220) Ngày nộp đơn 08.10.2009 

Mục sửa đổi : Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
133/28 Hoà Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5438/ TB-SHTT, ngày 30.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-11270  (220) Ngày nộp đơn 26.05.2010 

Mục sửa đổi : Tên của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty tnhh thiết kế xây dung nội thất nhà ấm 

_______________________  
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5439/ TB-SHTT, ngày 30.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-08718  (220) Ngày nộp đơn 10.05.2011 

Mục sửa đổi : Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5440/ TB-SHTT, ngày 30.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-15153  (220) Ngày nộp đơn 22.07.2009 

Mục sửa đổi : Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
18A/28A/4-5 Nguyễn Thị Minh Khai, phường ĐaKao, quận 1, TP Hồ Chí Minh 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5441/ TB-SHTT, ngày 30.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-07218  (220) Ngày nộp đơn 09.04.2010 

Mục sửa đổi : Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
126 Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5442/ TB-SHTT, ngày 30.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-07219  (220) Ngày nộp đơn 09.04.2010 

Mục sửa đổi : Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
126 Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5443/ TB-SHTT, ngày 30.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-07218  (220) Ngày nộp đơn 09.04.2010 

Mục sửa đổi 1: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
150 Gul Circle, Singapore 629607 
Mục sửa đổi 2: Tổ chức đại diện SHCN  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Dntn dv tm và sở hữu công nghiệp song ngọc 
16 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5444/ TB-SHTT, ngày 30.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-17799  (220) Ngày nộp đơn 23.08.2010 

Mục sửa đổi : Tên của người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty tnhh thương mại huy hùng 

_______________________  



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 282 Tập A (09.2011) 

 

 
1503 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5445/ TB-SHTT, ngày 30.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-10877  (220) Ngày nộp đơn 01.06.2009 

Mục sửa đổi : Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5511/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-18544  (220) Ngày nộp đơn 31.08.2009 

Mục sửa đổi: Tách đơn:  
Nội dung mới:  
- Tách nhóm 18 sang đơn mới 4-2011-10740  
- Nhóm 25 giữ ở đơn gốc 4-2009-18544 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5512/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-20148  (220) Ngày nộp đơn 21.09.2009 

Mục sửa đổi: Tách đơn:  
Nội dung mới:  
- Tách nhóm 35, 36 sang đơn mới 4-2011-11881  
- Nhóm 37, 39, 43 giữ nguyên ở đơn gốc 4-2009-20148 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5513/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-26328  (220) Ngày nộp đơn 04.12.2009 

Mục sửa đổi : Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
23 Nguyễn Thị Huỳnh, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5514/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-15606  (220) Ngày nộp đơn 22.07.2010 

Mục sửa đổi : Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
474/1 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5515/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-15921  (220) Ngày nộp đơn 27.07.2010 

Mục sửa đổi : Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
196 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5516/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-17200  (220) Ngày nộp đơn 13.08.2010 

Mục sửa đổi : Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
196 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5517/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-21743  (220) Ngày nộp đơn 12.10.2009 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  
 

 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5518/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-18724  (220) Ngày nộp đơn 03.09.2009 

Mục sửa đổi: Tách đơn:  
Nội dung mới:  
- Tách nhóm 29 sang đơn mới 4-2011-12986  
- Nhóm 30 giữ ở đơn gốc 4-2009-18724 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5520/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2007-25801  (220) Ngày nộp đơn 17.12.2007 

Mục sửa đổi: Danh mục dịch vụ được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Nhóm 39: Dịch vụ phân phối điện; dịch vụ phân phối năng lượng; dịch vụ cho thuê 
xe cộ. 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5521/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-15743  (220) Ngày nộp đơn 29.07.2009 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Nhóm 05: Chế phẩm thú y. 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5522/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-21643  (220) Ngày nộp đơn 14.10.2010 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm được sửa thành:  
Nội dung mới:  
- Nhóm 01: Hoá chất dùng trong nông nghiệp, bao gồm các chất hỗ trợ, không bao 
gồm thuốc trừ sâu; phân bón, chế phẩm bảo quản hạt giống, tất cả các sản phẩm 
trên chỉ dùng cho lúa. 
- Nhóm 05: Thuốc diệt nấm (thuốc bảo vệ thực vật), thuốc diệt cỏ và thuốc diệt côn 
trùng, tất cả những sản phẩm trên chỉ dùng cho lúa 
- Các nhóm còn lại giữ nguyên 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5523/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-07141  (220) Ngày nộp đơn 15.04.2009 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5524/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-13863  (220) Ngày nộp đơn 29.06.2010 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 
_______________________ 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 282 Tập A (09.2011) 

 

 
1506 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5525/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-02726  (220) Ngày nộp đơn 08.02.2010 

Mục sửa đổi: Tổ chức Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần tư vấn s&b 
Phòng 208, nhà B, khách sạn Thể Thao, phố Nguỵ Như Kon Tum, quận Thanh 
Xuân, Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5526/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-19828  (220) Ngày nộp đơn 17.09.2009 

Mục sửa đổi: Chấm dứt đại diện Sở hữu công nghiệp  
Nội dung mới:  
Chấm dứt đại diện Sở hữu công nghiệp 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5527/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-05861  (220) Ngày nộp đơn 24.03.2010 

Mục sửa đổi: Tổ chức Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty tnhh sở hữu trí tuệ thảo thọ quyến 
29 Trương Hán Siêu, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5528/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-04123  (220) Ngày nộp đơn 12.03.2009 

Mục sửa đổi: Tổ chức Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty tnhh sở hữu trí tuệ việt 
33/32/7 đường 19, phường 11, quận Gò Vấp, thành phỗ Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5529/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-14363  (220) Ngày nộp đơn 14.07.2009 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần thương mại quốc tế và đầu tư việt nam 
1A-Yết Kiêu, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phỗ Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5531/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-10002  (220) Ngày nộp đơn 12.05.2010 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần agromas-vn 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5532/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-16641  (220) Ngày nộp đơn 06.08.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
39 Nguyễn Chí Thanh, ấp 5, xã Tương Bình Hiệp, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5533/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2004-07831  (220) Ngày nộp đơn 05.08.2004 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

Công ty tnhh cơ điện lạnh-thương mại hoà bình 
112 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, thành phỗ Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5534/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2004-06681  (220) Ngày nộp đơn 07.07.2004 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
42 Võ Văn Tần, quận 3, thành phỗ Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5534/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2004-06682  (220) Ngày nộp đơn 07.07.2004 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
42 Võ Văn Tần, quận 3, thành phỗ Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5534/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2006-07448  (220) Ngày nộp đơn 16.05.2006 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
42 Võ Văn Tần, quận 3, thành phỗ Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5534/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2006-07449  (220) Ngày nộp đơn 16.05.2006 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
42 Võ Văn Tần, quận 3, thành phỗ Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5535/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2004-06681  (220) Ngày nộp đơn 07.07.2004 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty tnhh cơ điện lạnh-thương mại hoà bình 
112 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, thành phỗ Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5535/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2004-06682  (220) Ngày nộp đơn 07.07.2004 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty tnhh cơ điện lạnh-thương mại hoà bình 
112 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, thành phỗ Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5535/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2006-07448  (220) Ngày nộp đơn 16.05.2006 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty tnhh cơ điện lạnh-thương mại hoà bình 
112 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, thành phỗ Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5535/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2006-07449  (220) Ngày nộp đơn 16.05.2006 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty tnhh cơ điện lạnh-thương mại hoà bình 
112 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, thành phỗ Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5536/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-09140  (220) Ngày nộp đơn 13.05.2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Phòng 1502 tầng 15, toà nhà Vinaconex9, đường Phạm Hùng, xã Mễ Trì, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5536/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-09141  (220) Ngày nộp đơn 13.05.2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Phòng 1502 tầng 15, toà nhà Vinaconex9, đường Phạm Hùng, xã Mễ Trì, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5536/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-09142  (220) Ngày nộp đơn 13.05.2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Phòng 1502 tầng 15, toà nhà Vinaconex9, đường Phạm Hùng, xã Mễ Trì, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5537/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-24820  (220) Ngày nộp đơn 20.11.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Level 3, 500 Collins Street, Melbourne, Victoria, 3000, Australia 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5537/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-24821  (220) Ngày nộp đơn 20.11.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Level 3, 500 Collins Street, Melbourne, Victoria, 3000, Australia 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5537/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-24822  (220) Ngày nộp đơn 20.11.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Level 3, 500 Collins Street, Melbourne, Victoria, 3000, Australia 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5537/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-24823  (220) Ngày nộp đơn 20.11.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Level 3, 500 Collins Street, Melbourne, Victoria, 3000, Australia 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5537/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-24824  (220) Ngày nộp đơn 20.11.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Level 3, 500 Collins Street, Melbourne, Victoria, 3000, Australia 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5537/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-24825  (220) Ngày nộp đơn 20.11.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Level 3, 500 Collins Street, Melbourne, Victoria, 3000, Australia 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5538/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-26820  (220) Ngày nộp đơn 18.12.2008 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
công ty tnhh sản xuất và thương mại kim long 
Số nhà 120, phố Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5539/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-09340  (220) Ngày nộp đơn 17.05.2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
công ty cổ phần phát triển công nghệ eposi 
Số 6, phố Trung Hoà, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5539/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-09341  (220) Ngày nộp đơn 17.05.2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
công ty cổ phần phát triển công nghệ eposi 
Số 6, phố Trung Hoà, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5539/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-09342  (220) Ngày nộp đơn 17.05.2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
công ty cổ phần phát triển công nghệ eposi 
Số 6, phố Trung Hoà, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5540/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-01984  (220) Ngày nộp đơn 13.06.2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5541/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-07567  (220) Ngày nộp đơn 25.04.2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
67/10 Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5542/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-07566  (220) Ngày nộp đơn 25.04.2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
67/10 Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5543/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-07682  (220) Ngày nộp đơn 14.04.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 32, đường Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5544/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-07683  (220) Ngày nộp đơn 14.04.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 32, đường Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5545/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-11184  (220) Ngày nộp đơn 04.06.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
161/10B Âu Cơ, phường 14, quận 11, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5546/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-26768  (220) Ngày nộp đơn 10.12.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
28 đường Thanh Niên, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5547/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-02362  (220) Ngày nộp đơn 15.02.2011 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
công ty cổ phần đầu tư đô thị hoà bình 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5548/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-19902  (220) Ngày nộp đơn 22.09.2010 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
cơ sở sản xuất thực phẩm vinachay 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5549/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-12688  (220) Ngày nộp đơn 16.06.2008 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
công ty tnhh một thành viên kiều hối ngân hàng sài gòn 
thương tín 
223 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5550/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-03628  (220) Ngày nộp đơn 06.03.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
237 đường 9A, khu dân cư Trung Sơn, ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP 
Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5550/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-03629  (220) Ngày nộp đơn 06.03.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
237 đường 9A, khu dân cư Trung Sơn, ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP 
Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5552/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-28281  (220) Ngày nộp đơn 28.12.2009 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
công ty tnhh một thành viên phát triển và dịch vụ vincharm 
Tầng 6, tháp C, toà nhà Vincom Center Hà Nội, 114 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5553/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-08689  (220) Ngày nộp đơn 10.05.2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
4-1, Ebisu-minami 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5554/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-01784  (220) Ngày nộp đơn  09.02.2009 

Mục sửa đổi: Tách đơn:  
Nội dung mới:  
- Tách phần chữ “KY NGUYEN” cho các nhóm 38, 40, 41 sang đơn mới 4-2011-
07522. Đồng thời loại bỏ chữ “GROUP” ra khỏi nhãn hiệu.  
- Phần hình cho các nhóm 35, 38, 40, 41, 42 giữ ở đơn gốc 4-2009-01784 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5555/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-26662  (220) Ngày nộp đơn 09.12.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
34 Hoa Phượng, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5556/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-25988  (220) Ngày nộp đơn 01.12.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 160, phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5557/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-25986  (220) Ngày nộp đơn 01.12.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 160, phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5558/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-05540  (220) Ngày nộp đơn 22.03.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
29A Lý Tuệ, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5558/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-05541  (220) Ngày nộp đơn 22.03.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
29A Lý Tuệ, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5558/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-05542  (220) Ngày nộp đơn 22.03.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
29A Lý Tuệ, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5559/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-04065  (220) Ngày nộp đơn 04.03.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
2320 Camino Vida Roble, Suite 105, Carlsbad, California 92010, USA 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5559/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-04066  (220) Ngày nộp đơn 04.03.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
2320 Camino Vida Roble, Suite 105, Carlsbad, California 92010, USA 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5559/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-04067  (220) Ngày nộp đơn 04.03.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
2320 Camino Vida Roble, Suite 105, Carlsbad, California 92010, USA 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5559/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-04068  (220) Ngày nộp đơn 04.03.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
2320 Camino Vida Roble, Suite 105, Carlsbad, California 92010, USA 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5560/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-11441  (220) Ngày nộp đơn 08.06.2009 

Mục sửa đổi: Tổ chức Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
dntn dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp song ngọc 
16 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5561/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-22640  (220) Ngày nộp đơn 21.10.2009 

Mục sửa đổi: Chấm dứt đại diện Sở hữu công nghiệp:  
Nội dung mới:  
Huỷ đại diện Sở hữu công nghiệp 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5562/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-20246  (220) Ngày nộp đơn 22.09.2009 

Mục sửa đổi: Tổ chức Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
công ty luật trách nhiệm hữu hạn ip max 
Phòng 501, toà nhà Thành Đông, 132-138 Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5563/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-19308  (220) Ngày nộp đơn 14.09.2010 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp thực phẩm việt 
hưng 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5564/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-19309  (220) Ngày nộp đơn 14.09.2010 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp thực phẩm việt 
hưng 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5566/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-22343  (220) Ngày nộp đơn 22.10.2010 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp thực phẩm việt 
hưng 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5567/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-14467  (220) Ngày nộp đơn 15.07.2009 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp thực phẩm việt 
hưng 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5568/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-14468  (220) Ngày nộp đơn 15.07.2009 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp thực phẩm việt 
hưng 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5569/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-14246  (220) Ngày nộp đơn 05.07.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
58/63 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5573/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-23484  (220) Ngày nộp đơn 30.10.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Tầng 4 toà nhà số 24 Linh Lang, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5475/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-13392  (220) Ngày nộp đơn 02.07.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Phòng 3, lầu 7, toà nhà A&B Tower, số 76 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, TP 
Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5476/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-03656  (220) Ngày nộp đơn 27.02.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
602/9 Trường Chinh, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5477/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-08996  (220) Ngày nộp đơn 11.05.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Số 8 đường 31A, khu C, An Phú-An Khánh, phường An Phú, quận 2, TP Hồ Chí 
Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5478/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-05453  (220) Ngày nộp đơn 25.03.2009 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty Cổ phần SHTT Bross & Cộng sự 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5479/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-26417  (220) Ngày nộp đơn 15.12.2011 

Mục sửa đổi: Danh mục hàng hoá được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Dược phẩm dạng thuốc uống dùng để điều trị và ngăn ngừa bệnh đái đường, cụ thể 
là bệnh đái đường tuýp II, loại trừ chế phẩm để điều trị thiếu bất kỳ yếu tố tăng 
trưởng. 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5480/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-07375  (220) Ngày nộp đơn 17.04.2009 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
công ty tnhh sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu bình minh 
Km 2, phố Quang Trung, phường Quang Trung, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5481/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2006-00701  (220) Ngày nộp đơn 13.01.2006 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
miramax film ny, llc 
500 South Buena Vistra Street, Burbank, CA 91521, USA 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5482/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2006-00702  (220) Ngày nộp đơn 13.01.2006 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
miramax film ny, llc 
500 South Buena Vistra Street, Burbank, CA 91521, USA 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5483/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-15990  (220) Ngày nộp đơn 28.07.2010 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
công ty tnhh một thành viên đông hải 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5484/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-26098  (220) Ngày nộp đơn 01.12.2009 

Mục sửa đổi: Danh mục hàng hoá được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Tách nhóm 43 ra khỏi danh mục 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5485/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-16318  (220) Ngày nộp đơn 30.07.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
331 North Vineland Ave., City of Industry, CA 91746, USA 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5486/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-16332  (220) Ngày nộp đơn 30.07.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
331 North Vineland Ave., City of Industry, CA 91746, USA 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5487/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-16331  (220) Ngày nộp đơn 30.07.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
331 North Vineland Ave., City of Industry, CA 91746, USA 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5488/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-16330  (220) Ngày nộp đơn 30.07.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
331 North Vineland Ave., City of Industry, CA 91746, USA 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5489/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-16319  (220) Ngày nộp đơn 30.07.2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
331 North Vineland Ave., City of Industry, CA 91746, USA 

____________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5490/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-07677  (220) Ngày nộp đơn 14.04.2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
D19/37K Hương Lộ 80, ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5491/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-15378  (220) Ngày nộp đơn 19.07.2010 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

công ty tnhh công nghiệp thực phẩm việt hưng 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5492/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-09555  (220) Ngày nộp đơn 06.05.2010 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

công ty tnhh công nghiệp thực phẩm việt hưng 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5493/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-14076  (220) Ngày nộp đơn 10.07.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Level 14, 71 Macquarie Street, Sydney, NSW 2000, Australia 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5494/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-09339  (220) Ngày nộp đơn 17.05.2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  

công ty cổ phần phát triển công nghệ eposi 
Số 6, phố Trung Hoà, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5495/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-09238  (220) Ngày nộp đơn 16.05.2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
công ty cổ phần phát triển công nghệ eposi 
Số 6, phố Trung Hoà, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5496/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-09237  (220) Ngày nộp đơn 16.05.2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
công ty cổ phần phát triển công nghệ eposi 
Số 6, phố Trung Hoà, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5497/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-09236  (220) Ngày nộp đơn 16.05.2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
công ty cổ phần phát triển công nghệ eposi 
Số 6, phố Trung Hoà, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5498/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-09235  (220) Ngày nộp đơn 16.05.2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
công ty cổ phần phát triển công nghệ eposi 
Số 6, phố Trung Hoà, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5499/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-09234  (220) Ngày nộp đơn 16.05.2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
công ty cổ phần phát triển công nghệ eposi 
Số 6, phố Trung Hoà, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5500/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-09233  (220) Ngày nộp đơn 16.05.2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
công ty cổ phần phát triển công nghệ eposi 
Số 6, phố Trung Hoà, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5501/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-09232  (220) Ngày nộp đơn 16.05.2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
công ty cổ phần phát triển công nghệ eposi 
Số 6, phố Trung Hoà, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5502/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-07151  (220) Ngày nộp đơn 16.05.2011 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành: 
Nội dung mới:  

 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5503/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2006-08636  (220) Ngày nộp đơn 05.06.2006 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
77 Ký Hoà, phường 11, quận 5, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5504/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-09553  (220) Ngày nộp đơn 15.05.2009 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
công ty tnhh công nghiệp thực phẩm việt hưng 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5505/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-13035  (220) Ngày nộp đơn 17.06.2010 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
gem partners limited 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5506/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-17516  (220) Ngày nộp đơn 18.08.2010 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
aden services (group) co., limited 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5507/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-01790  (220) Ngày nộp đơn 27.01.2010  

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành: 
Nội dung mới:  

 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5572/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-09840  (220) Ngày nộp đơn 20.05.2009 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty luật hợp danh ykvn 
Phòng 301, International Centre, 17 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn 
Kiếm, TP Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5584/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-09841  (220) Ngày nộp đơn 20.05.2009 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty luật hợp danh ykvn 
Phòng 301, International Centre, 17 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn 
Kiếm, TP Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5586/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  

(210)  Số đơn: 4-2010-00589  (220) Ngày nộp đơn 11.01.2010 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN  được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty tnhh tầm nhìn và liên danh 
Phòng 308-310, tầng 3, tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5588/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  

(210)  Số đơn: 4-2010-18940  (220) Ngày nộp đơn 09.09.2010 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN  được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty tnhh tư vấn sở hữu trí tuệ việt 
117B Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5590/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  

(210)  Số đơn: 4-2010-22329  (220) Ngày nộp đơn 22.10.2010 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN  được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty cổ phần sở hữu công nghiệp investip 
Số 5B, ngõ 55, phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà 
Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5592/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011  

(210)  Số đơn: 4-2010-22328  (220) Ngày nộp đơn 22.10.2010 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN  được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Công ty cổ phần sở hữu công nghiệp investip 
Số 5B, ngõ 55, phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà 
Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5692/ TB-SHTT, ngày 08.09.2011  

(210)  Số đơn: 4-2010-15114  (220) Ngày nộp đơn 15.07.2010 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn  được sửa thành:  

Nội dung mới:  

quán ăn ngon 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5691/ TB-SHTT, ngày 08.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-15115  (220) Ngày nộp đơn 15.07.2010 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
quán ăn ngon 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5690/ TB-SHTT, ngày 08.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-21230  (220) Ngày nộp đơn 08.10.2010 

Mục sửa đổi 1: Tổ chức đại diện SHCN  được sửa thành: 
Nội dung mới:  
công ty tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ 
Số 26/41 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 
Mục sửa đổi 2: Địa chỉ của người nộp đơn  được sửa thành: 
103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, England 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5689/ TB-SHTT, ngày 08.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-17230  (220) Ngày nộp đơn 17.08.2009 

Mục sửa đổi: Danh mục hàng hoá được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Tách nhóm 37, 39, 41, 43 sang đơn mới đồng thời giữ nguyên nhóm 36 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5688/ TB-SHTT, ngày 08.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-21019  (220) Ngày nộp đơn 06.10.2010 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
công ty cổ phần kiến trúc beta việt 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5687/ TB-SHTT, ngày 08.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-21270  (220) Ngày nộp đơn 05.10.2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
112 Nguyễn Thái Học, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5686/ TB-SHTT, ngày 08.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-13819  (220) Ngày nộp đơn 28.06.2010 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
công ty tnhh một thành viên dược phẩm trung ương 2 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5685/ TB-SHTT, ngày 08.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-13235  (220) Ngày nộp đơn 30.06.2009  

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành: 
Nội dung mới:  

 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5684/ TB-SHTT, ngày 08.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-16118  (220) Ngày nộp đơn 29.07.2010  

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành: 
Nội dung mới:  

 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5683/ TB-SHTT, ngày 08.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2010-06359  (220) Ngày nộp đơn 30.03.2010  

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty tnhh banca 
15B Triệu Việt Vương, Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5682/ TB-SHTT, ngày 08.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-10558  (220) Ngày nộp đơn 20.05.2008 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty luật tnhh smartlaw 
Số 17, ngách 310/27, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5681/ TB-SHTT, ngày 08.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2008-08936  (220) Ngày nộp đơn 25.04.2009 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
bpb limited 
Saint-Gobain House, Binley Business Park, Conventry CV3 2TT, United Kingdom 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5771/ TB-SHTT, ngày 13.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2009-10372  (220) Ngày nộp đơn 26.05.2009 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN  được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty tnhh sở hữu trí tuệ gia việt 
B405, nhà 78 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5789/ TB-SHTT, ngày 14.09.2011  
(210)  Số đơn: 4-2011-09561  (220) Ngày nộp đơn 19.05.2011  

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành: 
Nội dung mới:  

 
 

 
Từ chối ghi nhận yêu cầu sửa đổi đơn 

 
Theo Thông báo số 5446/TB-SHTT, ngày 30 tháng 08 năm 2011 
Số đơn: 4-2011-08575                            Ngày nộp đơn: 09/05/2011 
1- Yêu cầu nói trên không đáp ứng Điểm 17.1 c) Thông tư 01/2007/TT-BKHCN do việc sửa chữa 
nhãn hiệu đã làm thay đổi bản chất của đối tượng sở hữu công nghiệp nêu trong đơn yêu cầu bảo 
hộ nhãn hiệu 
2- Vì vậy, Yêu cầu sửa đổi nhãn hiệu không được Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận. 
3- Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký thông báo này, người nộp đơn có quyền khiếu nại việc 
từ chối yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu theo quy định 
______________________ 
 
Theo Thông báo số 5570/TB-SHTT, ngày 31 tháng 08 năm 2011 
Số đơn: 4-2010-11505                            Ngày nộp đơn: 28/05/2010 
1- Đơn nói trên bị coi là không hợp lệ vì lý do sau: 

Người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót trong thời hạn quy định là 2 tháng kể từ ngày ký Thông 
báo thiếu sót của đơn yêu cầu Sửa đổi đơn nhãn hiệu 
2- Vì vậy, Yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu không được Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận. 
______________________ 
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Theo Thông báo số 5678/TB-SHTT, ngày 07 tháng 09 năm 2011 
Số đơn: 4-2009-22660                            Ngày nộp đơn: 22/10/2009 
1- Đơn nói trên bị coi là không hợp lệ vì lý do sau: 

Người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót trong thời hạn quy định là 2 tháng kể từ ngày ký Thông 
báo thiếu sót số 3062/TB-SHTT ngày 30/06/2011 
2- Vì vậy, Yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu không được Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận. 
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Phần vii 
 

   

chuyển giao đơn 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4909/ TB-SHTT, ngày 10.08.2011 

(210)  Số đơn: 1-2007-00189  (220) Ngày nộp đơn: 26/01/2007 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
SANYO information technology solutions CO., LTD. (JP) 
5-5, Keihan-Hondori 2-chome, Moriguchi-shi Osaka, 5708677, Japan 
Bên  được chuyển giao :  
SANYO ELECTRIC CO., LTD. (JP) 
5-5, Keihan-Hondori 2-chome, Moriguchi-shi Osaka, 5708677, Japan 
SANYO ELECTRIC CO., LTD. (JP) trở thành chủ đơn duy nhất 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5327/ TB-SHTT, ngày 25.08.2011 

(210)  Số đơn: 4-2010-26210  (220) Ngày nộp đơn: 13.12.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty tnhh du lịch việt-nga (vn) 
1/2 Lê Hồng Phong, phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hoà 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty tnhh du lịch nga-media 
24 Pasteur, phường Xuân Huân, Nha Trang, Khánh Hoà 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5328/ TB-SHTT, ngày 25.08.2011 

(210)  Số đơn: 4-2010-27651  (220) Ngày nộp đơn: 29.12.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 1-pharbaco (vn) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty tnhh dược phẩm  Thiên khánh 
Lô D5A Tân Kiên-Bình Lợi, khu công nghiệp Lê Minh Xuân, TP Biên Hoà, TP Hồ 
Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5329/ TB-SHTT, ngày 25.08.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-01673  (220) Ngày nộp đơn: 25.01.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần hoá nông lúa vàng (vn) 
18A Trần Hưng Đạo, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty tnhh hoá nông lúa vàng  
Lô M8, đường N8, khu công nghiệp Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5330/ TB-SHTT, ngày 25.08.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-14313  (220) Ngày nộp đơn: 05.07.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty tnhh a&b (vn) 
11 Lê Cảnh Tuân, phưởng Hải Tân, TP Hải Dương 
Bên  được chuyển giao :  
lê đình thanh  
Khu đo thị phía tây, TP Hải Dương 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5331/ TB-SHTT, ngày 25.08.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-12753  (220) Ngày nộp đơn: 14.06.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty tnhh chế biến thực phẩm sức khoẻ (vn) 
Lô P4 khu công nghiệp Việt Hương 1, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty tnhh sản xuất thương mại dịch vụ dân khang  
47/24/9A Bùi Đình Tuý, phường 24, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5332/ TB-SHTT, ngày 25.08.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-27874  (220) Ngày nộp đơn: 31.12.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
nguyễn viết hoà (vn) 
20 Dân Chủ, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty tnhh một thành viên điện tử hoà nhạc  
55A Lê Thiệt, phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5333/ TB-SHTT, ngày 25.08.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-14833  (220) Ngày nộp đơn: 12.07.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty tnhh jiko (vn) 
Số 10, phố Muối, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty tnhh dầu việt  
Số 10, phố Muối, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5334/ TB-SHTT, ngày 25.08.2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-13971  (220) Ngày nộp đơn: 09.07.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
hộ kinh doanh quán bàu (vn) 
66/7 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty tnhh tổ chức sự kiện và du lịch golf việt  
Tầng 4, 26-28 Hàm Nghi, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5335/ TB-SHTT, ngày 25.08.2011 
(210)  Số đơn: 4-2011-05997  (220) Ngày nộp đơn: 01.04.2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
nguyễn hùng vĩ (vn) 
Số 5 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty tnhh guzano việt nam  
Số 10, lô 5, hồ Atacke, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5336/ TB-SHTT, ngày 25.08.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-09996  (220) Ngày nộp đơn: 12/05/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
hộ kinh doanh Vĩnh Phát (vn) 
260/7 Bà Hom, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại Phúc Vĩnh 
Phát  
260/7 Bà Hom, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5337/ TB-SHTT, ngày 25.08.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-23913  (220) Ngày nộp đơn: 12/11/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
hộ kinh doanh Vĩnh Phát (vn) 
47/7 Trần Hưng Đạo, phường 6, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần mỹ phẩm Hương Việt  
34/2N Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5338/ TB-SHTT, ngày 25.08.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-08379  (220) Ngày nộp đơn: 21/04/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
hộ kinh doanh Vĩnh Phát (vn) 
47/7 Trần Hưng Đạo, phường 6, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty TNHH SX TM DV Tân Thành Phát SANYU  
103/16/23/48 đường ấp Chiến Lược, khu phố 16, phường Bình Trị Đông, quận Bình 
Tân, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5339/ TB-SHTT, ngày 25.08.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-16318  (220) Ngày nộp đơn: 02/08/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
hộ kinh doanh Tân Thành Phát (vn) 
144/24 Đất Mới, khu phố 17, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty TNHH SX TM DV Tân Thành Phát SANYU  
103/16/23/48 đường ấp Chiến Lược, khu phố 16, phường Bình Trị Đông, quận Bình 
Tân, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5340/ TB-SHTT, ngày 25.08.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-27231  (220) Ngày nộp đơn: 23/12/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH sản xuất thương mại  hoa anh đào (vn) 
D11/1M Quách Điêu, ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty TNHH dịch vụ thương mại ô tô Tân ¸  
182A Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5341/ TB-SHTT, ngày 25.08.2011 
(210)  Số đơn: 4-2011-06018  (220) Ngày nộp đơn: 04/04/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần thương mại  và dịch vụ du lịch trung an (vn) 
Số nhà B14, D6 khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần ốc Đảo  
Số 19, phố Láng Hạ, phường Thành Công, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5410/ TB-SHTT, ngày 30.08.2011 
(210)  Số đơn: 4-2006-17031  (220) Ngày nộp đơn: 11.10.2006 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty tnhh sản xuất-thương mại tân đông dương (vn) 
32/24/06 Đất Thánh, phường 6, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty tnhh sản xuất-thương mại tân đông dương 
Đường 3, phường An Bình, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5411/ TB-SHTT, ngày 30.08.2011 
(210)  Số đơn: 4-2008-22538  (220) Ngày nộp đơn: 20.10.2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm tiến minh (vn) 
792 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, TP Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
boston pharmaceutical inc. 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 92840, USA 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5412/ TB-SHTT, ngày 30.08.2011 
(210)  Số đơn: 4-2007-18577  (220) Ngày nộp đơn: 18.09.2007 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm-dược liệu trí nghĩa 
(vn) 
108 khu Phố Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, TP Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm dược liệu opodis  
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh Trung 3, huyện Tr¶ng Bàng, tỉnh Tây Ninh  

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5413/ TB-SHTT, ngày 30.08.2011 
(210)  Số đơn: 4-2006-06632  (220) Ngày nộp đơn: 28.04.2006 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty tnhh hàng gia dụng quốc tế (vn) 
30 Lam Sơn, phường 6, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần sản xuất hàng gia dụng quốc tế  
Số 3, đường số 5 KCN Sóng Thần 1, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5414/ TB-SHTT, ngày 30.08.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-16054  (220) Ngày nộp đơn: 29.07.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
nguyễn thị như mai (vn) 
17 Bà Triệu, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
Bên  được chuyển giao :  
cơ sở sản xuất nước mắm hoàng ngư  
Lô A12b khu chế biến nước mắm giai đoạn 2, phường Phú Hải, thành phố Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5415/ TB-SHTT, ngày 30.08.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-16053  (220) Ngày nộp đơn: 29.07.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
nguyễn thị như mai (vn) 
17 Bà Triệu, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
Bên  được chuyển giao :  
cơ sở sản xuất nước mắm hoàng ngư  
Lô A12b khu chế biến nước mắm giai đoạn 2, phường Phú Hải, thành phố Phan 
Thiết, tỉnh Bình Thuận 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5416/ TB-SHTT, ngày 30.08.2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-14832  (220) Ngày nộp đơn: 20.07.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
công ty tnhh dược phẩm việt - pháp (vn) 
Số 36B, ngõ 111, phố Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
TP Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
nhs blood and transplant t/a bio products laboratory 
Dagger Lane, Elstree, Hertfordshire, WD6 3BX, United Kingdom 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5417/ TB-SHTT, ngày 30.08.2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-14831  (220) Ngày nộp đơn: 20.07.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
công ty tnhh dược phẩm việt - pháp (vn) 
Số 36B, ngõ 111, phố Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
TP Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
nhs blood and transplant t/a bio products laboratory 
Dagger Lane, Elstree, Hertfordshire, WD6 3BX, United Kingdom 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5571/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-09840  (220) Ngày nộp đơn: 20.05.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Pfizer products inc. 
Eastern Point Road, Groton, Conecticut 06340, USA 
Bên  được chuyển giao :  
Bristol-myers squibb company, a Delaware corporation 
345 Park Avenue, New York 10154, United States of America 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5577/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-24140  (220) Ngày nộp đơn: 16.11.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Pure crystal ltd. 
6, Ugolnaya str., Mytishchi, Moscow Region, 141013, Russian Federation 
Bên  được chuyển giao :  
Rusinvest, ooo 
Novomytishchenskiy prospect, 41, korp.1, Mytishchi, Moscow Region, 141013, 
Russian Federation 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5578/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011 
(210)  Số đơn: 4-2011-07564  (220) Ngày nộp đơn: 25.04.2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Paul & jack international. 
1F., No.7, Ln.10, Xinzhong St., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan 
Bên  được chuyển giao :  
Liao, huo-hsiung 
1F., No.7, Ln.10, Xinzhong St., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5579/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011 
(210)  Số đơn: 4-2008-26441  (220) Ngày nộp đơn: 11.12.2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty trách nhiệm hữu hạn bạch nhạn 
107-109 An Bình, phường 6, quận 5, TP Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
bạch văn châu 
38 Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5580/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-12024  (220) Ngày nộp đơn: 16.06.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty tnhh một thành viên đầu tư việt hà 
254 phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
nguyễn ngọc bảo 
Số 150A, phố Bùi Thị Xuân , phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5581/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-12023  (220) Ngày nộp đơn: 16.06.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty tnhh một thành viên đầu tư việt hà 
254 phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
nguyễn ngọc bảo 
Số 150A, phố Bùi Thị Xuân , phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5582/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-01367  (220) Ngày nộp đơn: 21.01.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty tnhh topfield việt nam 
Quốc lộ 22B, tổ 32, ấp Trâm Vàng, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 
Bên  được chuyển giao :  

 jesse lei 
Room 1301, Unit1, Building 5, Long Zhou Wan Garden, 68 Lover, Road, Jida Zhu 
Hai, China 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5583/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011 
(210)  Số đơn: 4-2011-09283  (220) Ngày nộp đơn: 17.05.2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
himon pharmaceutical (pvt.) ltd. 
17-KM Ferozepur Road, Lahore, Pakistan 
Bên  được chuyển giao :  

 Highnoon Laboratories ltd. 
17.5 K.M. Multan Road, Lahore, Pakistan 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5585/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-00589  (220) Ngày nộp đơn: 11.01.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
home box office, inc. 
1100 Avenue of the Americas, New York, New York 10036, U.S.A. 
Bên  được chuyển giao :  

 hbo pacific partners, v.o.f. 
1 Bergarrarat, Willemsberg, Curacao, Netherlands Antilles 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5587/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-18940  (220) Ngày nộp đơn: 09.09.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng kim linh 
10 đường số 20, khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí 
Minh. 
Bên  được chuyển giao :  

 general nutrition investment company 
1002 South 63rd Avenue at Buckeye, Phoenix, AZ 85043, USA 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5589/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-22329  (220) Ngày nộp đơn: 22.10.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
công ty tnhh deloitte việt nam 
Tầng 12A, toà nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  

 deloitte touch tohmatsu 
Schutzengasse 1, 8001 Zurich, Switzerland 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5591/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-22328  (220) Ngày nộp đơn: 22.10.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
công ty tnhh deloitte việt nam 
Tầng 12A, toà nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  

 deloitte touch tohmatsu 
Schutzengasse 1, 8001 Zurich, Switzerland 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5593/ TB-SHTT, ngày 31.08.2011 
(210)  Số đơn: 4-2009-09841  (220) Ngày nộp đơn: 20.05.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Pfizer products inc. 
Eastern Point Road, Groton, Conecticut 06340, USA 
Bên  được chuyển giao :  
Bristol-myers squibb company, a Delaware corporation 
345 Park Avenue, New York 10154, United States of America 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5694/ TB-SHTT, ngày 08.09.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-15115  (220) Ngày nộp đơn: 15.07.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
công ty tnhh phúc hưng thịnh (vn) 
Tầng 19, toà nhà Pacific Place, số 83 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận 
Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
hộ kinh doanh phố ngon 
18 phố Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5693/ TB-SHTT, ngày 08.09.2011 
(210)  Số đơn: 4-2010-15114  (220) Ngày nộp đơn: 15.07.2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
công ty tnhh phúc hưng thịnh (vn) 
Tầng 19, toà nhà Pacific Place, số 83 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận 
Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
hộ kinh doanh phố ngon 
18 phố Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5772/ TB-SHTT, ngày 13.09.2011 

(210)  Số đơn: 4-2009-10372  (220) Ngày nộp đơn: 26.05.2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
nguyễn tiến thành (vn) 
Số 1 ngõ 91 đường Hồng Hà, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, TP Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
công ty tnhh mel việt 
Số 1 ngõ 91 đường Hồng Hà, Hà Nội 

 

 

 
kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn 

 

 

Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn số: 5322/ TB-SHTT, ngày 25.08.2011 

(210)  Số đơn: 4-2010-12154  (220) Ngày nộp đơn: 04.06.2010 

Nội dung:  

1-   Yêu cầu chuyển giao đơn nói trên chưa được chấp nhận vì còn có những thiếu sót cần       
sửa đổi bổ sung như sau: 
- Bên chuyển giao (bà Dương Thị Kim Dung) trong Hợp đồng chuyển giao đơn đăng ký 
đối tượng sở hữu công nghiệp không thống nhất với Bên chuyển giao (bà Nguyễn Tuyết 
Mai) trong Giấy uỷ quyền đính kèm Tờ khai đăng ký nhãn hiệu số 4-2010-12154. 
2- Người nộp đơn cần  sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng kể từ 
ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong thời hạn nói trên 
thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí 
tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới người nộp đơn. 

 

 

Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn số: 5323/ TB-SHTT, ngày 25.08.2011 

(210)  Số đơn: 4-2009-24090  (220) Ngày nộp đơn: 06.11.2009 

Nội dung:  

1-   Yêu cầu nói trên chưa được chấp nhận vì còn có những thiếu sót cần sửa đổi bổ sung 
như sau: 
- Đề nghị Người nộp đơn tiến hành thủ tục sửa đổi Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp 
cho phù hợp với Quy chế thẩm định đơn nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày 01.07.2010. 
2- Người nộp đơn cần  sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng kể từ 
ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong thời hạn nói trên 
thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí 
tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới người nộp đơn. 
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Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn số: 5324/ TB-SHTT, ngày 25.08.2011 

(210)  Số đơn: 4-2010-16111  (220) Ngày nộp đơn: 29.07.2010 

Nội dung:  

1-   Yêu cầu nói trên chưa được chấp nhận vì còn có những thiếu sót cần sửa đổi bổ sung 
như sau: 
- Thiếu căn cứ thể hiện mối liên hệ giữa các trang trong Hợp đồng chuyển nhượng đơn 
đăng ký nhãn hiệu. 
2- Người nộp đơn cần  sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng kể từ 
ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong thời hạn nói trên 
thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí 
tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới người nộp đơn. 

 

 

Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn số: 5325/ TB-SHTT, ngày 25.08.2011 

(210)  Số đơn: 4-2010-16112  (220) Ngày nộp đơn: 29.07.2010 

Nội dung:  

1-   Yêu cầu nói trên chưa được chấp nhận vì còn có những thiếu sót cần sửa đổi bổ sung 
như sau: 
- Thiếu căn cứ thể hiện mối liên hệ giữa các trang trong Hợp đồng chuyển nhượng đơn 
đăng ký nhãn hiệu. 
2- Người nộp đơn cần  sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng kể từ 
ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong thời hạn nói trên 
thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí 
tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới người nộp đơn. 

 

 

Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn số: 5326/ TB-SHTT, ngày 25.08.2011 

(210)  Số đơn: 4-2010-16110  (220) Ngày nộp đơn: 29.07.2010 

Nội dung:  

1-   Yêu cầu nói trên chưa được chấp nhận vì còn có những thiếu sót cần sửa đổi bổ sung 
như sau: 
- Thiếu căn cứ thể hiện mối liên hệ giữa các trang trong Hợp đồng chuyển nhượng đơn 
đăng ký nhãn hiệu. 
2- Người nộp đơn cần  sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng kể từ 
ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong thời hạn nói trên 
thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí 
tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới người nộp đơn. 
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Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn số: 5418/ TB-SHTT, ngày 30.08.2011 

(210)  Số đơn: 4-2009-22619  (220) Ngày nộp đơn: 21.10.2009 

Nội dung:  

1-   Yêu cầu chuyển giao đơn nói trên chưa được chấp nhận vì còn có những thiếu sót cần       
sửa đổi bổ sung như sau: 
- Đề nghị bên chuyển giao bổ sung tài liệu chứng minh bà Nguyễn Thị Kim Phương là 
người đủ thẩm quyền đại diện cho Công ty TNHH Dược phẩm Phương Nghi ký Hợp đồng 
chuyển giao đơn số 4-2009-22619 
2- Người nộp đơn cần  sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng kể từ 
ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong thời hạn nói trên 
thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí 
tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới người nộp đơn. 

 

 

Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn số: 5419/ TB-SHTT, ngày 30.08.2011 

(210)  Số đơn: 4-2009-23237  (220) Ngày nộp đơn: 28.10.2009 

Nội dung:  

1-   Yêu cầu chuyển giao đơn nói trên chưa được chấp nhận vì còn có những thiếu sót cần       
sửa đổi bổ sung như sau: 
- Đề nghị bên chuyển giao bổ sung tài liệu chứng minh bà Nguyễn Thị Kim Phương là 
người đủ thẩm quyền đại diện cho Công ty TNHH Dược phẩm Phương Nghi ký Hợp đồng 
chuyển giao đơn số 4-2009-23237 
2- Người nộp đơn cần  sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng kể từ 
ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong thời hạn nói trên 
thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí 
tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới người nộp đơn. 

 

 

Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn số: 5420/ TB-SHTT, ngày 30.08.2011 

(210)  Số đơn: 4-2005-10395  (220) Ngày nộp đơn: 17.08.2005 

Nội dung:  

1-   Yêu cầu chuyển giao đơn nói trên chưa được chấp nhận vì còn có những thiếu sót cần       
sửa đổi bổ sung như sau: 
- Đề nghị bên chuyển giao bổ sung tài liệu chứng minh bà Thiệu Thị Mỹ Dung là người 
có đủ thẩm quyền ký Văn bản chuyển giao đơn số 4-2005-10395 vì không có sự thống 
nhất giữa người ký trong Giấy uỷ quyền trong Tờ khai đăng ký nhãn hiệu số 4-2005-
10395 và người ký Bên chuyển giao trong Văn bản chuyển giao. 
2- Người nộp đơn cần  sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng kể từ 
ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong thời hạn nói trên 
thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí 
tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới người nộp đơn. 
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đính chính 
  
Đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế số 1-2010-02739, trong Công báo sở hữu công nghiệp 
số 276 tập A ngày 25 tháng 03 năm 2011, số công bố 25548. 
Nội dung đính chính: Tóm tắt sáng chế được bổ sung thêm công thức 7 của hợp chất được sáng 
chế đề cập đến như sau:  
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